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Công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 59076 
(21) 1-2015-04623 (51) 7 F24B  3/00, F24C  15/08,  1/00, F24B  

13/00 
(22) 12.10.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2015/010707      12.10.2015 (87) WO2016093481 16.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2015 
(71) HYOSHIN TECH CO., LTD.  (KR) 

50, Seodal-ro 298beon-gil, Bupyeong-gu Incheon, Republic of Korea 
(72) YOU, Sung-Ho (KR), NA, Min-Hee (KR), RYU, Dong-Woo (KR), JEONG, In -

Young (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lò kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò kết hợp có khoang nấu, bộ sinh nhiệt, quạt đối lưu, và cụm thoát. 
Khoang nấu được tạo trong thân lò để nấu thức ăn đã tiếp nhận nhờ sử dụng nhiệt sinh 
ra từ bộ sinh nhiệt. Bộ sinh nhiệt và quạt đối lưu được lắp trong khoang nấu để sinh ra 
và tuần hoàn nhiệt. Lò bao gồm bộ phận thoát nối với lỗ thoát bên ngoài thân lò. Lò kết 
hợp bao gồm chức năng tạo khói trong khoang nấu, do vậy cải thiện hiệu suất tạo khói.  
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(11) 59077 
(21) 1-2016-01997 (51) 7 C02F 1/62, 1/28 

(22) 11.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2015/084746     11.12.2015 (87) WO2017/064823 A1 20.04.2017 
(30) 2015-204340     16.10.2015      JP 
(71) NAGAOKA INTERNATIONAL CORP.  (JP) 

1-15, Nishikikita-cho, Kaizuka-shi, Osaka, Japan 
(72) MIMURA Hitoshi (JP), OIWA Tadao (JP), CAI, Hui Liang  (JP), YANAGIMOTO 

Yoichi  (JP), MAEDA Shunsuke  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý nước thô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước thô có khả năng cải thiện một cách có hiệu 
quả khả năng bắt giữ arsen có trong nước thô, làm giảm đáng kể sự tăng chi phí vận 
hành do chất phụ gia, và làm giảm đáng kể lượng chất phụ gia thải ra. Nước thô (G) 
chứa arsen với lượng vượt quá trị số tiêu chuẩn môi trường được dẫn vào bể xử lý (11) 
đã được nạp các hạt chất mang (10). Nước thô (G) trong bể xử lý (11) được xử lý ở tốc 
độ dòng mà không cho phép tạo ra sắt (III) hydroxit ở dạng huyền phù trong nước thô 
đồng thời bổ sung dung dịch sắt axit vào nước thô (G) sao cho trị số độ pH của nước thô 
(G) được điều chỉnh để nằm trong khoảng 6,5-7,5. Màng sắt (III) hydroxit được tạo ra 
trên toàn bộ bề mặt của chất mang (10) bằng phản ứng oxy hóa tiếp xúc của ion sắt dễ 
hòa tan trong nước thô (G) có trị số độ pH đã được điều chỉnh, làm cho arsen có trong 
nước thô (G) được hấp phụ lên sắt (III) hydroxit. Lúc này, màng sắt (III) hydroxit trên 
bề mặt chất mang (10) có chức năng như chất xúc tác để thúc đẩy phản ứng oxy hóa tiếp 
xúc của ion sắt dễ hòa tan, và arsen được bắt giữ một cách chắc chắn bởi sắt (III) 
hydroxit đã được tạo ra.  
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(11) 59078 
(21) 1-2016-03352 (51) 7 A43D 117/00, 8/00 

(22) 21.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/097989       21.12.2015 (87) WO2017092081 08.06.2017 
(30) 201510889924.6            04.12.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2016 
(71) GUANGDONG NEW UVI PRINTING EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (CN) 
No. 27, Cuilan Avenue, Cuihengxin District, Huoju Development Zone Zhongshan, 
Guangdong 528400, China 

(72) LIU, Hongsheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy xử lý sơ bộ dán đế giày 

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy xử lý sơ bộ đế giày, bao gồm giá, có băng tải được bố trí trên 
giá để vận chuyển đế giày và ít nhất một đèn tuýp tia cực tím UVC được bố trí trên giá 
để chiếu xạ bề mặt dán của đế giày, trong đó khi chiếu xạ bề mặt dán của đế giày, đèn 
tuýp tia cực tím UVC này có thể thực hiện xử lý bề mặt trên bề mặt dán và tạo ra khí 
ozon trong không khí. Đèn tuýp tia cực tím UVC này theo sáng chế có thể phát ra các 
tia cực tím sóng ngắn trong phạm vi các bước sóng nhất định có thể ăn mòn và biến đổi 
bề mặt dán của đế giày cũng như có thể biến đổi oxy trong không khí thành khí ozon. 
Khí ozon này có thể oxy hóa một cách hiệu quả các chất gây ô nhiễm dạng hợp chất hữu 
cơ phân tử nhỏ được tạo ra trên bề mặt dán của đế giày trong khi ăn mòn và biến đổi 
nhờ khả năng oxy hóa mạnh của nó, nhờ đó đạt được hiệu quả làm sạch. Qua các quy 
trình tiếp theo, chẳng hạn phết hồ, v.v., đạt được các hiệu quả kỹ thuật giống như các 
hiệu quả của phương pháp xử lý hóa học truyền thống đối với đế giày. Ngoài ra, máy 
theo sáng chế có kết cấu đơn giản, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, lượng 
chất thải được giảm bớt, và do đó giảm bớt một cách hiệu quả sự tổn hại đối với sức 
khỏe cơ thể của công nhân. 
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(11) 59079 
(21) 1-2017-00736 (51) 7 E03F 5/04 

(22) 28.02.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2017 
(71) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Hà An  (VN) 

Số 23 đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Hoàng Văn Linh (VN) 
(54) Hố ga thu nước ngăn mùi cho các hệ thống thoát nước của 

các công trình bằng bê tông sợi thép phân tán 
  (57)     Sáng chế đề cập đến là hố ga ngăn mùi bằng bê tông sợi thép phân tán cường độ siêu 

cao đúc sẵn có quy trình sản xuất như sau: Trong quá trình đúc thân hố ga (1) thì khung 
thép mạ kẽm nhúng nóng (6) được gắn ngàm vào (1) bằng các móc thép uốn cong và tạo 
hình. Lỗ thoát nước (4) bằng các ống nhựa, đồng thời đúc song song tấm nắp đan (3); 
sau khi đúc xong (1) thì lưới chắn rác (2) được gắn vào (1) qua liên kết bu lông, và đậy 
nắp đan (3) lên (1); sáng chế này nhằm phục vụ cho các công trình thoát nước đô thị và 
các dự án công nghiệp. 
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(11) 59080 
(21) 1-2017-00822 (51) 7 C02F 11/04, C12M 1/107 

(22) 06.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2017 
(71) 1. Công ty TNHH sản xuất xây dựng BIOGA Việt  (VN) 

109 ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

2. Ngọ Văn Nguyên  (VN) 
109 ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

(72) Ngọ Văn Hoạt (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tạo khí sinh học có tích khí dư tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo khí sinh học nhằm giải quyết ít nhất là vấn đề thoát khí 
sinh học dư ra môi trường không khí bên ngoài ở các thiết bị tạo khí sinh học đã biết. 
Thiết bị theo sáng chế có ngăn tích khí dư, ngăn này ít nhất có lỗ khí dư hoặc lỗ đáy nối 
thông thủy với ngăn phân giải tạo khí sinh học ở vị trí nhất định cao hơn mức dịch phân 
giải thấp nhất của ngăn phân giải tạo khí sinh học. Mức dịch phân giải thấp nhất là mức 
dịch xuất hiện khi có khí dư hay khí sinh học tạo ra quá nhiều ở ngăn phân giải và dẫn 
đến việc khí sinh học thoát ra môi trường không khí bên ngoài theo các đường thoát 
không mong muốn, như đường vào dịch phân giải hoặc đường ra dịch phân giải, tùy 
theo kết cấu của các giải pháp đã biết. Theo sáng chế, nhờ ngăn tích khí dư, nếu có khí 
dư và mức dịch phân giải gần đạt đến mức thấp nhất thì khí sinh học dư đã có thể đi 
sang ngăn tích khí dư qua lỗ khí dư hoặc lỗ đáy, nhờ đó khí dư không thể thoát ra môi 
trường không khí, gây ô nhiễm và giảm hiệu quả thu khí sinh học của thiết bị. Ngoài ra, 
thiết bị theo sáng chế còn được tạo kết cấu khiến dịch thải và các chất cặn lắng sau quá 
trình phân hủy có thể được thiết bị tự đẩy gần như hoàn toàn, hoặc có thể được hút bỏ 
theo cách dễ dàng, ra khỏi thiết bị.  
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(11) 59081 
(21) 1-2017-00889 (51) 7 F23G 7/06, B01D 53/00 

(22) 13.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2017 
(75) Trần Tuấn  (VN) 

04 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(54) Phương pháp xử lý bụi và khí thải độc hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử bụi và khí thải độc hại bằng cách sử dụng thiết bị 
oxy hóa hoàn toàn khí thải ngay trong ống dẫn khí; lắng bụi trong trường xoáy ly tâm; 
và thấm ướt bụi và hấp thụ khí thải bằng dung dịch kiềm loãng trong cùng một tháp hấp 
thụ. Thiết bị được sử dụng trong phương pháp theo sáng chế được cơ giới hóa và tự động 
hóa trong một quá trình. 
Phương pháp theo sáng chế đơn giản, dễ áp dụng, đầu tư ít nhưng hiệu quả xử lý cao. 
Chất lượng không khí sau khi xử lý đạt yêu cầu chất lượng theo QCVN 
05:2009/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 
Sáng chế này góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường không khí do khói, bụi và 
khí thải độc hại gây ra, được phát thải bởi quá trình sản xuất của các doanh nghiệp, khu 
công nghiệp, làng nghề, v.v., và phù hợp với mọi quy mô và loại hình sản xuất của các 
doanh nghiệp. 
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(11) 59082 
(21) 1-2017-00903 (51) 7 F27D  001/18 

(22) 13.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2017 
(75) MAO-TIEN SHEN  (TW) 

No.68, ALY. 20, LN. 210, Zencizih RD., Zuoying Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống cửa lò đốt áp suất cao nhiệt độ cao không có vật 

đệm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cửa lò đốt áp suất cao nhiệt độ cao không có các vật đệm 

được áp dụng, cho đầu mở của thân lò đốt (1) của lò đốt áp suất cao nhiệt độ cao. Nhiều 
khối của thân lò đốt (11) được bố trí trên thành bên ngoài của đầu mở của thân lò đốt (1) 
và được lắp trong đường rãnh định vị (31) cùng với các khối của vòng lò đốt thứ nhất 
(32) của vòng lò đốt (3) sao cho vòng lò đốt (3) có thể xoay. Nhiều khối của nắp lò đốt 
(21) được bố trí trên thành bên ngoài của đầu mở của nắp lò đốt (2) và được lắp trong 
đường rãnh định vị (31) cùng với khối của vòng lò đốt thứ hai (33) của vòng lò đốt (3). 
Góc nêm được sắp xếp tại khối của nắp lò đốt (21) và khối của vòng lò đốt thứ hai (33) 
tương ứng để nối. Các góc nêm được ăn khớp với nhau trong khi vòng lò đốt (3) được 
xoay. Do đó thân lò đốt (1) và nắp lò đốt (2) được đóng và không cần đến vật đệm . 
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(11) 59083 
(21) 1-2017-00935 (51) 7 A01G  25/02 

(22) 16.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2017 
(71) Công ty TNHH Nông Dân Thành Thị  (VN) 

28/29 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Bình Sơn (VN) 
(54) Trụ khí canh trồng rau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trụ khí canh trồng rau bao gồm: thùng dung dịch (1) đựng dung 
dịch dinh dưỡng nuôi cây; đốt trụ có 4 hốc trồng rau (2); đài sen có nhiều lỗ nhỏ phun 
nước (3); nắp trụ (4); bơm nước (5); ống dẫn nước (6); ống xương sống (7); cút nối (8); 
đai ốc cố định ống xương sống với nắp thùng (9); đai cố định nắp thùng và thùng (10). 
Cây rau được cho vào giá đựng (11), sau đó được đặt vào các hốc của đốt trụ (2). Nước 
dinh dưỡng nuôi cây từ thùng dung dịch (1) được bơm (5) hút và đẩy lên trên đài sen 
(3), sau đó nước dinh dưỡng từ đài sen (3) rơi ngược lại thùng dung dịch (1), trên đường 
rơi sẽ tưới cho rễ cây cắm trên các hốc của đốt trụ. 
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(11) 59084 
(21) 1-2017-00953 (51) 7 C08G  63/00 

(22) 16.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2017 
(71) NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD.  (TW) 

No. 12, Nanhaipu, Xigang Dist., Tainan City 723, Taiwan 
(72) Lee, JUH-SHYONG (TW), SHEEN YUUNG CHING (TW), Ho, Shu-Yu (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp tạo ra vật liệu copolyeste có điểm nóng chảy 

thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra vật liệu copolyeste bao gồm các bước điều chế 

dung dịch monome, tiến hành polyme hóa dung dịch này để tạo ra copolyeste có điểm 
nóng chảy thấp, kéo sợi copolyeste thành sợi tơ để tạo ra sợi copolyeste, dệt hoặc đan 
sợi copolyeste với sợi thông thường để tạo ra sợi compozit ở dạng tấm, cắt sợi compozit 
để tạo ra hình dạng định trước, ép nóng sợi compozit ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 
120oC đến 200oC để tạo ra độ dính của copolyeste sao cho sợi copolyeste và sợi thông 
thường được gắn kết chặt chẽ với nhau, và tạo ra màng cứng trên bề mặt sợi compozit 
nhờ đặc tính của copolyeste sao cho sợi compozit này có độ cứng vững và độ bền mài 
mòn của màng cứng.  
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(11) 59085 
(21) 1-2017-00984 (51) 7 H01H  89/06 

(22) 20.03.2017 (43) 25.09.2018 
(75) 1. Nguyễn Đức Hùng  (VN) 

Số nhà 15, ngách 15, ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

2. Ngô Đại Hồng  (VN) 
Số 15, ngõ 16, đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị tự động ngắt điện lưới bằng sóng vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngắt nguồn điện bằng sóng vô tuyến, được dùng để ngắt tự 
động nguồn điện lưới ra khỏi các thiết bị điện hoặc ngắt điện lưới ra khỏi từng phụ tải 
để đảm bảo an toàn khi có sự cố úng ngập hoặc lũ lụt. Thiết bị bao gồm bộ phát tín hiệu 
và bộ thu tín hiệu, trong đó bộ phát tín hiệu được kích hoạt khi có nước ngập hai đầu 
cảm biến và phát ra sóng có tần số cho trước. Bộ thu sẽ thu tín hiệu được phát ra từ bộ 
phát và kích hoạt hệ thống bảo vệ ngắt nguồn điện ra khỏi phụ tải.   
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(11) 59086 
(21) 1-2017-01005 (51) 7 E03B 3/06 

(22) 21.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2017 
(75) Vũ Gia Hiền  (VN) 

0.22A Chung cư Mỹ Thuận, An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(54) Giếng chìm đáy kín 
  (57)     Giếng chìm đáy kín là giếng được xây dựng để khai thác nước ngọt ở các vùng ngập 

mặn có tầng nước ngọt mỏng ở trên bằng phương pháp lắp đặt, thi công hoặc khoan mà 
ở đấy phần đáy được bịt kín để chứa nước ngọt, còn phần thu gom nước nằm ở giữa theo 
thiết kế cụ thể để nguồn nước từ ngoài lòng đất thấm qua và phần trên được xây dựng để 
ngăn nước từ mặt đất thấm xuống. Có thể sử dụng kỹ thuật này để khai thác nước ngọt ở 
các vùng nước phèn thông qua bộ lọc thụ động ở tầng giữa, đồng thời có thể sử dụng 
cho giếng khoan được bịt đáy để kiểm soát tầng nước trong lòng đất. 
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(11) 59087 
(21) 1-2017-01013 (51) 7 A44B  17/00, A45C  13/00, A41D  

27/00 
(22) 21.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013411       21.11.2016 (87) WO2017090946 A1 01.06.2017 
(30) 10-2015-0166632            26.11.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2017 
(75) PARK, SEUNG DONG  (KR) 

101, Yusan-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10263 Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Đồ trang trí kiểu lắp ghép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ trang trí kiểu lắp ghép. Đồ trang trí kiểu lắp ghép bao gồm: chốt 
(100) được bố trí trên mặt ngoài của vật gắn (10) có lỗ lắp xuyên qua và bao gồm đầu 
chèn (110) nhô ra từ một mặt của nó để chèn được vào lỗ lắp (11) và rãnh khóa (111) 
được tạo ra quanh mặt chu vi ngoài của đầu chèn (110); và cối (200) được bố trí bên 
trong vật gắn (10) bao gồm phần cối (210) nhô ra từ một mặt của nó và có lỗ chèn (220) 
tiếp nhận đầu chèn (110) và gờ khóa (211) được tạo ra trên mặt chu vi trong của phần 
cối (210) để ăn khớp với rãnh khóa (111). 
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(11) 59088 
(21) 1-2017-01064 (51) 7 E04H 1/04 

(22) 23.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2017 
(75) Nguyễn Quang Ngọc  (VN) 

49/39 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Tòa nhà côngtenơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tòa nhà côngtenơ và cụm các tòa nhà côngtenơ. Tòa nhà côngtenơ 
theo sáng chế nhiều hơn bốn tầng bao gồm hệ thống hạ tầng, công trình phụ trợ, các 
côngtenơ, thang, cửa thoát ở ban công, các thiết bị phòng chống cháy nổ bảo vệ môi 
trường khác theo quy định của tiêu chuẩn cơ sở và pháp luật quốc gia. Tòa nhà côngtenơ 
có các côngtenơ được lắp ghép nối tiếp chắc với nhau; ba côngtenơ đặt chồng lên nhau, 
côngtenơ ở giữa theo chiều đứng được chia ra làm đôi tạo thành căn hộ có diện tích lớn 
hơn một côngtenơ; hai côngtenơ đặt chồng lên nhau tạo thành căn hộ có diện tích gấp 
đôi một côngtenơ và có các cửa lên xuống thông nhau bên trong. 
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(11) 59089 
(21) 1-2017-01084 (51) 7 A61J 15/00, A61M 25/00 

(22) 24.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2017 
(75) Hà Tấn Đức  (VN) 

90/2/59/22 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(54) Thiết bị thông hỗng tràng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thông hỗng tràng có chức năng giảm áp lực dạ dày, với mục 
tiêu sáng chế nhằm: đặt mù thông hỗng tràng qua mũi hoặc miệng, gia tăng khả năng 
ống thông di chuyển xuống hỗng tràng nhờ nhu động của dạ dày và ruột, đồng thời 
giảm được áp lực tại dạ dày, trong đó thiết bị thông hỗng tràng gồm các bộ phận chính 
sau: cổng vào (A) gồm cổng dạ dày (A1, A2) và cổng hỗng tràng (A3), ống góp (A4), 
thân chung ống thông (E1), thân chung ống thông (E2), lỗ thoát dạ dày (C3), đầu tận 
ống thông (D) trở thành ống xoắn theo chiều kim đồng hồ, các lỗ thoát hỗng tràng (D1) 
hướng vào trục ống xoắn, và đầu tận ống thông hỗng tràng (D2) trùng với trục ống xoắn 
khi rút dây dẫn F; dây dẫn F được đưa vào thiết bị thông hỗng tràng qua cổng hỗng 
tràng (A3) đến đầu tận ống thông hỗng tràng (D2), kẹp ống thông (B) cố định thân 
chung ống thông (E1) ngay vị trí mũi của bệnh nhân. 
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(11) 59090 
(21) 1-2017-01834 (51) 7 H01P  1/20,  7/10 

(22) 17.05.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0036230            22.03.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2017 
(71) ACE TECHNOLOGIES CORPORATION  (KR) 

237, Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon 21634, Republic of Korea 
(72) Dong-Wan CHUN (KR), Sung Soo CHUNG (KR), Jung Geun PARK  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ lọc RF để nâng cao hiệu suất PIMD 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ lọc RF để nâng cao hiệu suất PIMD bao gồm: thân có ít nhất 
một khoang và bộ cộng hưởng điện môi được giữ trong khoang; vòng đệm có dạng tấm 
tròn và được làm bằng kim loại được nối với phần trên và phần dưới của bộ cộng hưởng 
điện môi, và nắp nối với thân. Phần nhô có thể được tạo ra trên một mặt của vòng đệm 
để tiếp xúc với nắp của thân, ở đó phần nhô của vòng đệm có thể tăng chiều cao dọc 
theo hướng di chuyển xa tâm.  
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(11) 59091 
(21) 1-2017-02320 (51) 7 H02K  33/00,  35/00 

(22) 20.06.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0027917            03.03.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2017 
(71) MPLUS CO., LTD.  (KR) 

(Maetan-dong) 2F, 38, Samsung-ro 168 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do 16676, Republic of Korea 

(72) CHOI, Jun Kun (KR), SON, Yeon Ho (KR), PARK, Seok Jun (KR), LEE, Tae Hoon 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ rung tuyến tính có bảng mạch in mềm bao gồm hoa văn màng 
đồng được xử lý thành hoa văn đường gấp khúc và, cụ thể hơn, bộ rung tuyến tính có 
khả năng giải quyết vấn đề nhiễu tần số giữa cơ cấu nam châm điện và ăng ten được bố 
trí trong thiết bị di động sử dụng bảng mạch in mềm (FPCB) bao gồm hoa văn màng 
đồng được xử lý thành hoa văn đường gấp khúc trong bộ rung tuyến tính. Sáng chế có 
thể tránh hiện tượng nhiễu tần số cộng hưởng thông qua hoa văn màng đồng có vùng tần 
số nằm ngoài vùng tần số cộng hưởng của ăng ten trong thiết bị di động bằng cách xử lý 
hoa văn màng đồng duy nhất cho FPCB được sử dụng trong bộ rung tuyến tính. 
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(11) 59092 
(21) 1-2017-02723 (51) 8 H04N  9/04,  5/243,  5/347, H01L  

27/00 
(22) 27.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/091944       27.07.2016 (87) WO2017/101451 22.06.2017 
(30) 201510964215.X            18.12.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2017 
(71) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.  (CN) 

No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860, China 
(72) ZHOU, Qiqun (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo hình ảnh, thiết bị tạo hình ảnh và thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo hình ảnh. Phương pháp tạo hình ảnh này bao gồm: 

thiết kế bộ cảm biến hình ảnh, bộ cảm biến hình ảnh bao gồm ma trận phần tử ảnh nhạy 
quang và bộ lọc được sắp xếp trên ma trận khối nhạy quang, bộ lọc bao gồm ma trận 
phần tử lọc, và mỗi phần tử lọc che phủ nhiều phần tử ảnh nhạy quang để tạo ra phần tử 
ảnh hợp nhất; và đọc các đầu ra của ma trận phần tử ảnh nhạy quang, và bổ sung các 
đầu ra của các phần tử ảnh nhạy quang của cùng một phần tử ảnh đã được hợp nhất để 
thu được giá trị phần tử ảnh của phần tử ảnh hợp nhất, nhờ đó tạo ra hình ảnh hợp nhất. 
Các hình ảnh, có tỷ lệ tín hiệu và nhiễu, độ sáng, độ nét cao hơn, và ít nhiễu, có thể 
được chụp bằng cách sử dụng phương pháp tạo hình ảnh trong môi trường ánh sáng 
thấp. Sáng chế còn đề xuất thiết bị tạo hình ảnh sử dụng phương pháp tạo hình ảnh và 
thiết bị điện tử sử dụng thiết bị tạo hình ảnh.  
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(11) 59093 
(21) 1-2017-03066 (51) 8 C07K , A61K , C12N , C12P , A23L 

(22) 03.05.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/004650       03.05.2016 (87) WO2017/111215 29.06.2017 
(30) 10-2015-0183011            21.12.2015      KR 

10-2016-0026600            04.03.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2017 
(71) 1. BRAINON, INC.  (KR) 

A-dong 90, Biryong 1-gil, Nami-myeon, Seowon-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do 
28184, Republic of Korea 
2. KANG, YONGKOO  (KR) 
102-1706, Bearstown Apt. 40, Seonyu-ro Yeongdeungpo-gu Seoul 07282, Republic of 
Korea 

(72) KANG, Yongkoo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Peptit có hiệu quả cải thiện trí nhớ, phương pháp sản xuất, chế 

phẩm chứa peptit, polynucleotit mã hóa peptit, vectơ tái tổ 
hợp chứa polynucleotit và tế bào chủ chứa vectơ tái tổ hợp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit có vùng đuôi C được kết thúc bằng GAG có hiệu quả cải 
thiện trí nhớ và phương pháp sản xuất peptit này. Để đạt được hiệu quả đó, peptit cần 
phải là peptit có vùng đuôi C được kết thúc bằng GAG và có độ dài gồm có ít nhất 4 axit 
amin, cụ thể là peptit có vùng đuôi C được kết thúc bằng GAG có độ dài gồm có từ 5 
đến 9 axit amin. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất các chế phẩm dược và thực phẩm dùng 
để cải thiện trí nhớ, khả năng học tập và khả năng nhận thức có chứa peptit theo sáng 
chế, và polynucleotit mã hóa peptit theo sáng chế, vectơ tái tổ hợp chứa polynucleotit, 
và tế bào chủ chứa vectơ tái tổ hợp này.  
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(11) 59094 
(21) 1-2017-03390 (51) 7 A61K  31/216,  31/575, C07J  9/00 

(22) 05.02.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/016694       05.02.2016 (87) WO2016/127019 11.08.2016 
(30) 62/113,134            06.02.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

10 Hudson Yards, 37th Floor, New York, NY 10001, United States of America 
(72) PRUZANSKI, Mark (US), ADORINI, Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm để điều trị kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa tổ hợp bao gồm chất chủ vận thụ thể farnesoid X 
(FXR) và ít nhất một chất làm giảm lipit (ví dụ, chất chủ vận PPAR-alpha, chất chủ vận 
PPAR-delta, chất chủ vận kép PPAR-alpha và delta, và/hoặc statin). 
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(11) 59095 
(21) 1-2017-04150 (51) 7 E02D  1/02 

(22) 16.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/083919           16.11.2016 (87) WO2017/110314 29.06.2017 
(30) 2015-254925           25.12.2015     JP 

2016-047296           10.03.2016     JP 
2016-071845           31.03.2016     JP 
2016-078302           08.04.2016     JP 
2016-120081           16.06.2016     JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2017 
(71) OAK CO., LTD.  (JP) 

991 Azawada Kaminogo Hidaka-cho Toyooka-shi Hyogo 6695324, Japan 
(72) KASHIMOTO, Takahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp quản lý thi công cọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý thi công cọc để cho phép tránh phải thực hiện 
lại việc thi công cọc do lực đỡ không đủ bằng cách xác định một cách rất dễ dàng và tin 
cậy việc liệu lực đỡ của hố đóng cọc có đủ cho đầu xa của cọc khi dựng cọc trong hố 
đóng cọc. Độ bền đỡ của đáy hố (Hb2) được đo bằng thiết bị thử nghiệm xuyên (M1) 
trước khi dựng cọc trong hố đóng cọc (H1). Cọc được dựng trong hố đóng cọc (H1) khi 
kết quả đó là bằng hoặc lớn hơn giá trị định trước, ngược lại, hố đóng cọc (H1) được đào 
lại và độ bền đỡ của đáy hố (Hb2) sau khi được đào lại được đo bằng thiết bị thử nghiệm 
xuyên (M1) theo cách tương tự khi kết quả đo nhỏ hơn giá trị định trước. Cọc với độ dài 
tương ứng với hố đóng cọc (H2) sau khi được đào lại được dựng khi kết quả đo là bằng 
hoặc lớn hơn giá trị định trước. Thiết bị thử nghiệm xuyên (M1): là thiết bị trong đó 
khối đập (51) mà trục xuyên (4) được kết hợp trên đó được va chạm bởi búa đóng cọc 
(52) theo cách rơi tự do; bao gồm cơ cấu nâng (8) để nâng búa đóng cọc (52) sau khi rơi 
đến độ cao định trước và thả ra; và xác định độ bền đỡ từ số lần va chạm cần để trục 
xuyên (4) xuyên đến độ sâu định trước từ đáy hố (Hb1).  
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(11) 59096 
(21) 1-2017-04197 (51) 7 C07D  241/04,  211/34, A61K  

31/4965,  31/435 
(22) 20.05.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/005411       20.05.2016 (87) WO2016/190630 01.12.2016 
(30) 10-2015-0071665            22.05.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2017 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.  (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03742, Republic of Korea 
(72) LEE, Changsik (KR), LEE, Jaekwang (KR), SONG, Hyeseung (KR), BAE, Daekwon 

(KR), HA, Nina (KR), KIM, Il Hyang (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xycloalkyl dị vòng làm chất ức chế có chọn lọc 

histon deaxetylaza và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất xycloankyl dị vòng có hoạt tính ức chế histon deaxetylaza 

(HDAC), chất đồng phân quang học của chúng hoặc muối dược dụng của chúng, dược 
phẩm chứa chúng và phương pháp bào chế hợp chất xycloankyl dị vòng này. Hợp chất 
xycloankyl dị vòng theo sáng chế là chất ức chế histon deaxetylaza có chọn lọc, và là 
hữu hiệu để điều trị các bệnh liên quan đến histon deaxetylaza, cụ thể như bệnh tăng 
sinh tế bào, bệnh viêm, bệnh di truyền theo gen trội, bệnh chuyển hóa di truyền, bệnh tự 
miễn, bệnh thần kinh cấp tính/mạn tính, bệnh phì đại, bệnh suy tim, bệnh về mắt hoặc 
bệnh thoái hóa thần kinh. 
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(11) 59097 
(21) 1-2017-04323 (51) 7 B62K  25/10 

(22) 31.10.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-037080            28.02.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2017 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Daisuke KOYANAGI (JP), Wahei TAKESAKO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên và phương 

pháp để lắp ráp phương tiện này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên mà bánh sau của nó 

có thể dễ dàng được thay bằng bánh sau có bề rộng khác với bề rộng của bánh sau. 
Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên gồm tấm đỡ thứ nhất (31) và tấm đỡ 
thứ hai (32) được bố trí trên khung yên trái (13L), và ống nối (35) được đặt giữa tấm đỡ 

thứ nhất (31) và tấm đỡ thứ hai (32). ống nối (35) gồm phần hình trụ thứ nhất (35a) và 
phần hình trụ thứ hai (35b) có đường kính lớn hơn so với đường kính của phần hình trụ 
thứ nhất (35a). Phần đỡ trên (8A) của cụm giảm chấn sau (8) được đỡ trên phần hình trụ 
thứ nhất (35a) của ống nối (35). Sự định hướng của ống nối (35) có thể được thay đổi. 
Khi phần hình trụ thứ nhất (35a) được nằm ra phía ngoài của phần hình trụ thứ hai (35b) 
theo phương bề rộng phương tiện, phần hình trụ thứ nhất (35a) được nằm trên đường 
thẳng đứng (13V) đi qua điểm giữa (13Lc) của khung yên trái (13L) trên mặt cắt thẳng 
đứng gồm trục tâm (35c) của ống nối (35). 

  
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
31 

(11) 59098 
(21) 1-2017-04324 (51) 7 B62K  21/12 

(22) 31.10.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-037081            28.02.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2017 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Wahei TAKESAKO (JP), Ryota MIZUNO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy nhằm cải thiện tính ổn định di chuyển thẳng trong lúc ngăn 
chặn sự gia tăng trọng lượng đối với xe máy mà trọng tâm của nó được dịch sang bên 
trái của đường trục tâm phương tiện và phanh của nó được nằm sang phải của bánh 
trước hoặc xe máy mà trọng tâm của nó được dịch sang bên phải của đường trục tâm 
phương tiện và phanh của nó được nằm sang trái của bánh trước. Trọng tâm (G) của 
phương tiện được nằm sang trái của đường trục tâm phương tiện(CL) khi phương tiện 
được quan sát từ phía trên. Phanh được nằm sang phải của bánh trước (5). Khoảng cách 
(AL) theo phương bề rộng phương tiện giữa đầu phải (32Le) của tay nắm trái (32L) và 
đường trục tâm phương tiện (CL) lớn hơn so với khoảng cách theo phương bề rộng 
phương tiện giữa đầu trái của phanh và đường trục tâm phương tiện (CL). Trọng lượng 
của phần của tay lái (30) được nằm sang trái của đầu phải (32Le) của tay nắm trái (32L) 
lớn hơn so với trọng lượng của phần của tay lái (30) được nằm sang phải của đầu trái 
(32Re) của tay nắm phải (32R). 
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(11) 59099 
(21) 1-2017-04364 (51) 7 C07D  487/04,  519/00, A61K  

31/519, A61P  35/00,  35/02 
(22) 01.04.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/025550      01.04.2016 (87) WO2016/161282 06.10.2016 
(30) 62/142,717           03.04.2015      US 

62/183,906           24.06.2015      US 
(71) INCYTE CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, United States of America 
(72) HE, Chunhong (CN), LI, Zhenwu (CN), WU, Liangxing (CN), YAO, Wenqing (US), 

ZHANG, Fenglei (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng là chất ức chế LSD1 (lysine specific 

demethylase-1), dược phẩm và phương pháp ức chế LSD1 in vitro 
sử dụng hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I là các chất ức chế LSD1 hữu ích trong 
việc điều trị các bệnh như ung thư. 
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(21) 1-2017-04433 (51) 7 C07D  271/10,  413/12, A61K  

31/4245,  31/18 
(22) 27.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/008218        27.07.2016 (87) WO2017018805 02.02.2017 
(30) 10-2015-0106177             27.07.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  07.11.2017 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.  (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03742, Republic of Korea 
(72) LEE, Jaekwang (KR), HAN, Younghue  (KR), KIM, Yuntae  (KR), MIN, Jaeki (KR), 

BAE, Miseon  (KR), KIM, Dohoon  (KR), JIN, Seokmin (KR), KYUNG, Jangbeen  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 1,3,4-oxadiazol sulfamit làm chất ức chế histon 

deaxetylaza 6 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính ức chế histon deaxetylaza 6 (HDAC6), chất 

đồng phân lập thể hoặc muối dược dụng của hợp chất này, phương pháp điều chế và 
dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế được sử dụng trong phương pháp 
điều trị bệnh. Hợp chất, chất đồng phân lập thể hoặc muối dược dụng theo sáng chế có 
hoạt tính ức chế histon deaxetylaza 6 (HDAC6) và có hiệu quả trong phòng hoặc điều trị 
bệnh được trung gian bởi HDAC6, bao gồm bệnh truyền nhiễm, khối u, bệnh nội tiết, 
bệnh dinh dưỡng và chuyển hóa, rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh thần kinh, bệnh về 
mắt và bộ phận phụ, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, bệnh tiêu hóa, bệnh về da và mô dưới 
da, bệnh về hệ cơ xương và mô liên kết, hoặc dị tật bẩm sinh, sự biến dạng và bất 
thường về nhiễm sắc thể. 
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(11) 59101 
(21) 1-2017-04528 (51) 7 F27D  3/15 

(22) 14.04.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/AU2016/050274       14.04.2016 (87) WO2016/164979 20.10.2016 
(30) 2015901323            14.04.2015     AU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY. LIMITED  (AU) 

120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) PILOTE, Jacques (CA), HAYTON, Mark (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cửa tháo xỉ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa tháo xỉ (21) dùng cho lò luyện kim (11) bao gồm lõi thép (35) 
tạo thành đường đi (37) cho xỉ nóng chảy và hệ thống làm mát lõi thép.  
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(11) 59102 
(21) 1-2017-04559 (51) 8 F24F  1/10,  1/16, F25B  1/06,  41/04

(22) 04.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/088434       04.07.2016 (87) WO2017/071289 04.05.2017 
(30) 201510712925.3            27.10.2015     CN 

201520844824.7            27.10.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2017 
(71) GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

Penglai Industry Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong 528311, China 
(72) LI, Hongwei (CN), XU, Yongfeng (CN), ZHANG, Guangpeng (CN), LIANG, Boqi 

(CN), JIANG, Yunpeng (CN), BU, Qihui (CN), DONG, Shilong (CN), WU, Xiaohong 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống điều hòa không khí bơm hơi tăng cường 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều hòa không khí bơm hơi tăng cường (100) bao gồm: máy 
nén bơm hơi (1), bộ chuyển đổi hướng (2), bộ trao đổi nhiệt ngoài trời thứ nhất (3), bộ 
trao đổi nhiệt ngoài trời thứ hai (4) bao gồm đường dòng nhiệt trao đổi thứ nhất và thứ 
hai (41, 42), và cụm van tiết lưu điện tử phụ. Cụm van tiết lưu điện tử chính được nối ở 
giữa đầu thứ nhất (411) của đường dòng nhiệt trao đổi thứ nhất và đầu thứ hai (32) của 
bộ trao đổi nhiệt ngoài trời thứ nhất. Cụm van tiết lưu điện tử phụ có đầu thứ nhất được 
nối với lối vào của đường dòng nhiệt trao đổi thứ hai (42), và đầu thứ hai được nối với 
đầu thứ hai (412) của đường dòng nhiệt trao đổi thứ nhất hoặc ở giữa cụm van tiết lưu 
điện tử chính và đường dòng nhiệt trao đổi thứ nhất (41). Tỷ lệ DB của tổng đường kính 
trong của cụm van tiết lưu điện tử chính với tổng đường kính trong của cụm van tiết lưu 

điện tử phụ có phạm vi giá trị là 1≤DB≤7.  
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(11) 59103 
(21) 1-2017-04647 (51) 7 B65D  53/02, A47G  19/12, B65D  

81/34 
(22) 21.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/088151       21.12.2016 (87) WO2017/110897 A1 29.06.2017 
(30) 2015-255018       25.12.2015      JP 
(71) 1. ARONKASEI CO., LTD.  (JP) 

2-8-6, Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 Japan 
2. IWASAKI INDUSTRY INC.  (JP) 
1216-5, Nukatabe Kita-machi, Yamato-koriyama-shi, Nara 6391037 Japan 

(72) HAYAKAWA Yuuki (JP), DATE Noriaki (JP), IWASAKI Yoshihisa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hộp đựng thực phẩm và phương pháp sản xuất hộp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp đựng thực phẩm mà được tạo hình để có phần đệm kín kết hợp 
được với nắp hoặc thân hộp và không dễ bị biến dạng khi được gia nhiệt bởi lò vi sóng 
hoặc thiết bị tương tự, để có thể duy trì trạng thái kín, và phương pháp sản xuất hộp 
đựng thực phẩm. Hộp đựng thực phẩm (10) có thân hộp (11) có, ở bề mặt trên của nó, 
phần miệng hở (111), và nắp (12) được lắp khít với thân hộp (11) để đậy kín phần miệng 

hở (111). ở nắp (12) hoặc thân hộp (11), phần đệm kín (13) được bố trí làm cho chu vi 
của phần miệng hở (111) ở trạng thái kín trong trường hợp mà phần miệng hở (111) 
được đậy kín bởi nắp (12). Phần đệm kín (13) bao gồm chế phẩm đàn hồi mà chứa 
copolyme khối trên cơ sở styren được hydro hóa mà có trọng lượng phân tử trung bình-
trọng lượng nằm trong khoảng từ 100000 đến 500000, chất làm mềm (B) cho cao su mà 
có trọng lượng phân tử trung bình-trọng lượng bằng hoặc lớn hơn 500, và nhựa trên cơ 
sở olefin (C), và có độ cứng A nằm trong khoảng từ 5 đến 70, và độ biến dạng nén dư 

(CS) bằng hoặc nhỏ hơn 60% ở 100°C trong 24 giờ. Phần đệm kín được tạo hình để kết 
hợp được với nắp hoặc thân hộp, và nắp (12) hoặc thân hộp (11) bao gồm polypropylen. 
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(11) 59104 
(21) 1-2017-04718 (51) 7 B60K 37/00, H04B 5/00 

(22) 24.11.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 106107149            06.03.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2017 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 
(72) Yi-Yang TSAI (TW), Hsi-Kun CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống xác nhận ghép đôi giữa xe và thiết bị 

di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác nhận ghép đôi giữa xe (1) và thiết bị di động (3). 

Sau khi máy tính chủ (21) của xe (1) được vận hành để gửi đi mã nhận dạng xe để ghép 
đôi và thiết bị di động (3) được vận hành để lựa chọn mã nhận dạng xe, máy tính chủ 
(21) cho phép cả màn hình chính (22) của xe (1) và thiết bị di động (3) hiển thị mã ghép 
đôi ở cùng thời điểm. Sau khi quá trình ghép đôi được thực hiện trong khoảng thời gian 
hoạt động ghép đôi định trước, máy tính chủ (21) hoàn thành xác nhận ghép đôi giữa 
máy tính chủ (21) và thiết bị di động (3).  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
38 

(11) 59105 
(21) 1-2017-04740 (51) 7 D05B  69/00,  35/00 

(22) 27.11.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 106203357           09.03.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2017 
(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 32, Wu Chuan 7th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan 
(72) CHEN, Hsu Hui (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị sắp thẳng hàng bằng thị giác dùng cho máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sắp thẳng hàng bằng thị giác bao gồm máy may, thiết bị 
điều khiển, khuôn mẫu và thiết bị chụp hình ảnh. Dựa trên dữ liệu quy chiếu được lưu 
trữ trong thiết bị điều khiển, khuôn mẫu có thể được tự động di chuyển trên máy may 
cho các điểm quy chiếu trên khuôn mẫu để di chuyển vào vị trí định trước. Thiết bị chụp 
hình ảnh có thể chụp ảnh vị trí định trước và chụp các hình ảnh có các điểm quy chiếu 
được hiển thị trong đó. Thiết bị điều khiển có thể còn tính toán các hình ảnh để đưa ra 
giá trị bù, dựa trên đó máy may có thể tự động di chuyển khuôn mẫu đến vị trí mặc định 
chính xác. Với những sắp xếp này, thời gian cần thiết để hiệu chỉnh sự bù của khuôn 
mẫu có thể được rút ngắn và máy may có thể được chuẩn bị nhanh hơn để tạo ra các mũi 
may liên tục theo mẫu hoa văn cần được may mà được cung cấp trên khuôn mẫu. 
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(11) 59106 
(21) 1-2017-04885 (51) 7 D01D  4/02,  5/00, B01D  39/14,  

35/00,  46/00 
(22) 30.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013943      30.11.2016 (87) WO2017/116018 06.07.2017 
(30) 10-2015-0189258           30.12.2015     KR 

10-2016-0135220           18.10.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2017 
(71) S&S FILTECH. CO., LTD  (KR) 

17 Jeongnamdong-ro207beon-gil, Jeongnam-myeon Hwaseong-si Gyeonggi-do 18515, 
Republic of Korea 

(72) HWANG, Doo Sung (KR) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Chi tiết vòi phun trộn để sản xuất lõi lọc cacbon hình trụ, 

thiết bị để sản xuất lõi lọc cacbon hình trụ bao gồm chi tiét 
vòi phun trộn để sản xuất lõi lọc cacbon hình trụ, và lõi lọc 
cacbon hình trụ được sản xuất nhờ sử dụng chi tiết vòi phun 
trộn để sản xuất lõi lọc cacbon hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết vòi phun trộn để sản xuất lõi lọc cacbon hình trụ bao gồm 
thân vòi phun, bộ phận trộn nhựa tổng hợp, bộ phận cung cấp dòng không khí, và bộ 
phận trộn cacbon, nhờ đó cho phép lõi lọc cacbon hình trụ có thể được sản xuất liên tục 
do hoạt động tách biệt trong việc tạo ra lõi và vỏ ngoài riêng rẽ và sau đó điền đầy 
không gian giữa lõi và vỏ bởi cacbon là không cần thiết. 
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(11) 59107 
(21) 1-2017-04917 (51) 8 A61P  37/06, A61K  39/395, C12N  

15/13 
(22) 20.05.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/033544  20.05.2016 (87) WO2016/187546 A1 24.11.2016 
(30) 62/164,206       20.05.2015      US 

62/214,586       04.09.2015      US 
(71) 1. JANSSEN BIOTECH, INC.  (US) 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, Pennsylvania 19044 (US) 
2. TUFTS MEDICAL CENTER, INC.  (US) 
800 Washington Streeet Boston, Massachusetts 02111 (US) 

(72) DOSHI, Parul (US), SASSER, Amy (US), CHAULAGAIN, Chakra (US), COMENZO, 
Raymond (US), MA, Xun (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể kháng CD38 dùng trong điều trị bệnh thoái hóa 

dạng bột chuỗi nhẹ và các bệnh lý huyết học ác tính dương 
tính với CD38 khác và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng CD38 dùng để điều trị bệnh thoái hóa dạng 
bột chuỗi nhẹ và bệnh lý huyết học ác tính dương tính với CD38 và dược phẩm bao gồm 
các kháng thể này.  
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(11) 59108 
(21) 1-2017-05052 (51) 7 A61P  31/06,  31/04, C07D  401/12, 

A61K  31/429,  31/437,  31/438,  
31/519, C07D  471/04,  487/04,  
487/10,  513/04,  519/00,  403/12 

(22) 01.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/065499  01.07.2016 (87) WO2017/001660 05.01.2017 
(30) 15174936.3       02.07.2015       EP 

16174713.4       16.06.2016       EP 
16174718.3       16.06.2016       EP 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 
Eastgate Village, Eastgate Little Island, Co Cork, Ireland 

(72) GUILLEMONT, JÐr«me, Ðmile, Georges (FR), MOTTE, Magali, Madeleine, Simone 
(FR), RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard (FR), TAHRI, Abdellah (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất kháng khuẩn, dược phẩm chứa hợp chất này và quy 

trình điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức: 

 
 

 
trong đó các tham  số là như được xác định trong phần mô tả, và trong đó các hợp chất 
này có thể hữu ích để làm thuốc chữa bệnh, ví dụ để sử dụng trong điều trị bệnh lao. 
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(11) 59109 
(21) 1-2017-05101 (51) 7 A61K  9/00,  9/20,  31/565 

(22) 17.06.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/064074 17.06.2016 (87) WO2016/203011 22.12.2016 
(30) 15172747.6      18.06.2015      EP 
(71) MITHRA PHARMACEUTICALS S.A.  (BE) 

Rue Saint-Georges 5/7, 4000 LiÌge, Belgium 
(72) JASPART, SÐverine, Francine, Isabelle (BE), PLATTEEUW, Johannes, Jan (NL), 

VAN DEN HEUVEL, Denny, Johan, Marijn (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm ở dạng liều đơn vị phân tán trong miệng chứa 

thành phần estetrol 
  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm ở dạng liều đơn vị rắn phân tán trong miệng có trọng lượng 

nằm trong khoảng từ 30 đến 1000 mg, dược phẩm ở dạng liều đơn vị này chứa: 
• 0,1-25% trọng lượng hạt estetrol chứa ít nhất 80% trọng lượng thành phần estetrol 
được chọn từ estetrol, este estetrol và sự kết hợp của chúng; và 
• 75-99,9% trọng lượng của một hoặc nhiều thành phần dược dụng; 

dược phẩm ở dạng liều đơn vị rắn chứa ít nhất 100 µg thành phần estetrol; và trong đó 
dược phẩm ở dạng liều đơn vị rắn có thể thu được bằng quy trình bao gồm bước dập hỗn 
hợp pha trộn khô hạt estetrol và một hoặc nhiều tá dược dược dụng thành dược phẩm ở 
dạng liều đơn vị rắn. 

Dược phẩm ở dạng liều đơn vị rắn dễ dàng bào chế và cực kỳ thích hợp để dùng 
dưới lưỡi, trong má hoặc dưới môi. 
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(11) 59110 
(21) 1-2017-05127 (51) 7 H04W  4/02,  4/22, G08G  1/0968, 

H04L  29/08 
(22) 21.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/111376       21.12.2016 (87) WO2017/128890 03.08.2017 
(30) 201610051324.7            26.01.2016     CN 

201610093286.1            17.02.2016     CN 
201610881276.4            09.10.2016     CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2017 
(71) BEIJING DIDI INFINITY TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 

Building 34, No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, 100193, 
People's Republic of China 

(72) ZHANG, Beibei (CN), HE, Xu (CN), TANG, Chao (CN), WU, Zhaoxue (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp theo dõi vận chuyển trên tuyến 

đường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống theo dõi vận chuyển trên tuyến đường. 

Phương pháp bao gồm thu một tuyến đường lái xe của một xe cộ mục tiêu; thu một vị trí 
tham chiếu trên tuyến đường lái xe cách xa vị trí hiện tại thứ nhất của xe cộ mục tiêu; 
xác định một vị trí hiện tại thứ hai của xe cộ mục tiêu sau thời gian tham chiếu; xác định 
một khoảng cách giữa vị trí hiện tại thứ hai và vị trí tham chiếu là lớn hơn một khoảng 
cách thiết lập trước; và gửi một tín hiệu đến một thiết bị đầu cuối mục tiêu chỉ ra xe cộ 
mục tiêu là ở ngoài tuyến đường.  
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(11) 59111 
(21) 1-2017-05177 (51) 7 F24F  11/00 

(22) 02.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/108395    02.12.2016 (87) WO2018/086176A1 17.05.2018 
(30) 201611040895.7         11.11.2016      CN 
(71) QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL CORP., LTD.  (CN) 

Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, Laoshan District Qingdao, Shandong 266101, 
China 

(72) ZHANG, Mingjie (CN), FU, Yu (CN), WU, Hongjin (CN), WANG, Fei (CN), WANG, 
Youning (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tự làm sạch bộ trao đổi nhiệt của điều hòa không 

khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tự làm sạch bộ trao đổi nhiệt của điều hòa không khí. 

Phương pháp này bao gồm các bước: điều khiển máy điều hòa sang chế độ tự làm sạch; 
đo nhiệt độ môi trường xung quanh bộ trao đổi nhiệt, và xác định, nhiệt độ bay hơi mục 
tiêu của bộ trao đổi nhiệt; điều chỉnh, theo nhiệt độ bay hơi mục tiêu và nhiệt độ bay hơi 
thực tế, nhiệt độ bay hơi của bộ trao đổi nhiệt và điều khiển bộ trao đổi nhiệt sang chế 
độ đóng băng; khi bề mặt bộ trao đổi nhiệt được bao phủ một lớp băng hoặc đá, điều 
khiển điều hòa sang chế độ xả đông. Theo phương pháp này, việc tự làm sạch được thực 
hiện trên bộ trao đổi nhiệt của máy điều hòa một cách thuận tiện, hiệu quả làm sạch tốt 
và hiệu suất làm sạch cao. 
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(11) 59112 
(21) 1-2017-05294 (51) 8 D06F  37/10,  37/28,  39/14,  37/42,  

37/26 
(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013878       29.11.2016 (87) WO2017/099404 A1 15.06.2017 
(30) 10-2015-0175318            09.12.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2017 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) KIM, Dong Young (KR), ROU, Doo Young (KR), LEE, Dae Kyun (KR), JIN, Hee-

Won (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm: vỏ máy có lỗ hở thứ nhất và không gian giặt 
được tạo thành trong đó; và bộ phận cửa được tạo ra để đóng và mở lỗ hở thứ nhất, trong 
đó bộ phận cửa bao gồm: lỗ mở thứ hai kết nối với mặt trong của vỏ máy; và cửa phụ 
được tạo ra sao cho có thể đóng và mở lỗ hở thứ hai và có thể trượt. Do đó, đồ giặt hoặc 
chất tẩy rửa có thể được tự do đưa vào ngay cả trong quá trình giặt. 
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(11) 59113 
(21) 1-2017-05302 (51) 8 F23M  5/08, F23C  10/10, F23J  

11/00 
(22) 22.03.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/FI2017/050197            22.03.2017 (87) WO2017/174865 12.10.2017 
(30) 20165287            04.04.2016      FI 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2017 
(71) SUMITOMO SHI FW ENERGIA OY  (FI) 

Metsanneidonkuja 8, 02131 Espoo, Finland 
(72) LANKINEN, Pentti (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Lò hơi tầng sôi tuần hoàn và phương pháp lắp ráp lò hơi tầng 

sôi tuần hoàn 
  (57)     Sáng chế đề xuất lò hơi tầng sôi tuần hoàn (10) bao gồm buồng đốt hình chữ nhật (12), 

buồng đốt này được bao bọc theo chiều ngang bởi các thành bên, bao gồm các thành 
bên ngắn thứ nhất và thứ hai (14, 14') và các thành bên dài thứ nhất và thứ hai (16, 16'); 
nhiều bộ tách hạt (18, 18') được bố trí ở bên của mỗi trong số các thành bên dài thứ nhất 
và thứ hai (16, 16'), trong đó mỗi trong số các bộ tách hạt bao gồm ống dẫn khí ra thẳng 
đứng (28, 28') để xả khí thải được làm sạch từ bộ tách hạt; đường sau (20) được bố trí ở 
bên của thành bên ngắn thứ hai (14') của buồng đốt, đường sau được bao bọc theo chiều 
ngang bởi các thành đường sau bao gồm thành đường sau thứ nhất (32) hướng về thành 
bên ngắn thứ hai (14') của buồng đốt; và hệ thống ống dẫn giao nhau kéo dài theo chiều 
ngang (22) được nối trực tiếp với các ống dẫn khí ra thẳng đứng (28, 28') của các bộ 
tách hạt để dẫn khí thải được làm sạch đến đường sau (20), trong đó hệ thống ống dẫn 
giao nhau (22) cấp đường dòng chảy khí thẳng mà được làm nghiêng đối với các thành 
bên (14, 14', 16, 16') của buồng đốt (12) từ mỗi trong số các ống dẫn khí ra thẳng đứng 
(28, 28') của các bộ tách hạt (18, 18') đến các khe hở (30) trên thành đường sau thứ nhất 
(32).  
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(11) 59114 
(21) 1-2017-05339 (51) 8 B65D  5/06 

(22) 22.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/TH2015/000092       22.12.2015 (87) WO2017/111705 29.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2017 
(71) SUPHANTARIDA, Virat  (TH) 

33/8 Moo 4, Omyai Sampran, Nakornpathom 73160, Thailand 
(72) SUPHANTARIDA, Virat (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Bao bì có kết cấu tích hợp và phương pháp chế tạo bao bì có 

kết cấu tích hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao bì có kết cấu tích hợp, bao gồm thân bao bì được tạo ra bởi ít 

nhất tấm thứ nhất, thân bao bì này có: phần thân chính về căn bản là có dạng ống, phần 
đầu thứ nhất, phần đầu thứ hai, phần nắp được tạo ra tại phần đầu thứ nhất và được cấu 
hình để tạo ra rãnh giữa thành trên và thành dưới mà các thành này nằm trong phần nắp, 
và phần ráp nối, trong đó phần thân chính, phần đầu thứ nhất và phần đầu thứ hai cùng 
nhau tạo thành khoang chứa có thể tiếp nhận đồ chứa bên trong. Có nhiều lỗ châm kim 
được tạo ra trên phần thân chính và được sử dụng để cho chất khí đi qua và ngăn không 
cho chất lỏng và/hoặc các hạt đi qua. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo 
bao bì có kết cấu tích hợp.  
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(11) 59115 
(21) 1-2017-05366 (51) 8 H02J  7/14, B60L  15/20 

(22) 31.05.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/FR2016/051294 31.05.2016 (87) WO2016/193610 08.12.2016 
(30) 1554969      01.06.2015      FR 
(71) PEUGEOT MOTOCYCLES SA  (FR) 

103 Rue du 17 Novembre 25350 Mandeure (FR) 
(72) WEI, England (FR), DU GARDIN, Alexis (FR), DROUOT, Stephane (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp theo dõi cụm ắc quy và bộ dao điện dùng cho 

động cơ xe ô tô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp theo dõi ắc quy (1) và bộ giao điện (4) và các đường 

nối điện của chúng, ắc quy (1) bao gồm đầu nối dương và âm và bộ giao điện (4) cấp bộ 
điều chỉnh dòng điện (3) được bố trí giữa chúng trong khi biểu hiện, trên một phía, 
đường nối điện thứ nhất và thứ hai tương ứng với đầu nối dương và âm và, trên phía còn 
lại, các đường nối điện với bộ giao điện (4), ắc quy (1) thể hiện mức nạp và được nạp lại 
bởi bộ giao điện (4) thông qua bộ điều chỉnh (3). Đường nối điện thứ hai giữa đầu nối 
âm của ắc quy (1) và bộ điều chỉnh (3) được ngắt khi hệ số tải cho mô men động cơ ở 
trên trị số định trước của mô men trong điều kiện thứ nhất mà điện áp hiệu dụng của ắc 
quy (1) lớn hơn điện áp tối thiểu định trước, sau đó được thiết lập lại cho hệ số tải mô 
men động cơ nằm dưới trị số định trước.  
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(11) 59116 
(21) 1-2017-05373 (51) 7 C07K  16/28, C12N  15/13,  15/63,  

5/10, C07K  16/46, A61K  39/395 
(62) 1-2006-00865   
(22) 05.11.2004 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2004/003896            05.11.2004 (87) WO/2005/044859 19.05.2005 
(30) 60/517,096            05.11.2003     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2017 
(71) ROCHE GLYCART AG  (CH) 

Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren-Zurich (CH) 
(72) UMANA, Pablo (CR), BRUNKER, Peter (DE), FERRARA, Claudia (CH), SUTER, 

Tobias (CH), PUNTENER, Ursula (CH), MOSSNER, Ekkehard (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phân tử gắn kết kháng nguyên (ABM), phương pháp tạo ra phân 

tử này, vật truyền biểu hiện, tế bào chủ chứa vật truyền biểu 
hiện, polypeptit, polynucleotit và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử gắn kết kháng nguyên (ABM) và cụ thể là đề cập đến 
kháng thể tái tổ hợp đơn dòng, bao gồm các kháng thể dạng khảm, được làm cho có tính 
của động vật linh trưởng hoặc nhân tính hoá đặc hiệu đối với kháng nguyên CD20 ở 
người (kháng thể gắn kết với kháng nguyên CD20 ở người) và các phương pháp để tạo 
ra các ABM theo sáng chế cũng như các phương pháp sử dụng các ABM này để điều trị 
bệnh. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các phân tử axit nucleic mã hoá các ABM này, 
các vật truyền biểu hiện và các tế bào chủ chứa chúng. Sáng chế còn đề cập đến 
polypeptit, polynucleotit và dược phẩm chứa chúng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến các 
ABM với quá trình glycozyl hoá cải biến có các đặc tính điều trị được cải thiện, bao 
gồm các kháng thể có gắn kết thụ thể Fc tăng và chức năng tác động tăng.  
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(11) 59117 
(21) 1-2018-00023 (51) 7 C07D  471/04,  401/06, A61K  

31/4375,  31/497 
(22) 03.06.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/005911       03.06.2016 (87) WO2016/200101 15.12.2016 
(30) 10-2015-0081021            09.06.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.01.2018 
(71) JE IL PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

343, Sapyeong-daero, Seocho-gu Seoul 06543, Republic of Korea 
(72) LEE, Hyunho (KR), CHUN, Kwangwoo (KR), JOE, Bo-Young (KR), KIM, Eun Seon 

(KR), JANG, Eun Sung (KR), OH, Hyeongchan (KR), KIM, Jeong-Min (KR), PARK, 
Jiseon (KR), LEE, Hanchang (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất ba vòng, phương pháp tổng hợp hợp chất này và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất ba vòng, và cụ thể hơn là đến các hợp chất ba vòng, 

chất đồng phân quang học, chất triệt quang, hoặc muối dược dụng của chúng có hoạt 
tính kháng lại PARP-1, tankyraza-1 hoặc tankyraza-2, phương pháp tổng hợp hợp chất 
này, và dược phẩm chứa hợp chất này. Các hợp chất theo sáng chế có hoạt tính kháng lại 
PARP-1, tankyraza-1 hoặc tankyraza-2 nên có thể được sử dụng một cách có hiệu quả 
để phòng hoặc điều trị bệnh đau thần kinh, bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh tim mạch, 
bệnh thần kinh do tiểu đường, bệnh viêm, bệnh loãng xương, hoặc ung thư. 
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(11) 59118 
(21) 1-2018-00036 (51) 8 F24F  13/00 

(22) 05.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/088005            05.12.2016 (87) WO2018/105130A1 14.06.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2018 
(71) PERSH.INC  (JP) 

No.14 Ocean Bldg., 4F., 23-3, Aoi 3-chome, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan 
(72) SUZUKI Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Linh kiện tiết kiệm năng lượng và phương pháp tiết kiệm năng 

lượng sử dụng linh kiện này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến linh kiện tiết kiệm năng lượng (100) dạng tấm bao gồm mặt thứ 

nhất và mặt thứ hai (130), mà được tạo ra có các lỗ (120) xuyên qua mặt thứ nhất và mặt 
thứ hai (130), và được làm bằng vật liệu thứ nhất và gốm thứ nhất phát ra tia hồng ngoại 
xa, được lắp vào mặt ngoài của cửa hút (210) của thiết bị điều hòa không khí (200). 
Gốm thứ nhất chứa SiO2, Fe2O3, Al2O3, MgO và  CaO. Do đó, sáng chế có thể hạn chế 
sự gia tăng điện năng tiêu thụ của thiết bị điều hòa không khí (200) gây ra bởi sự bám 
bẩn, v.v. . . bên trong thiết bị làm ảnh hưởng xấu đến đường đi của không khí.  
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(11) 59119 
(21) 1-2018-00384 (51) 7 H04W  52/02 

(22) 24.09.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/090493       24.09.2015 (87) WO2017/049517 30.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2018 
(71) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY   (FI) 

Karaportti 3, Espoo, FI-02610, Finland  
(72) WU, Chunli  (CN), ZHANG, Yanji  (CN), ZHANG, Yuantao  (CN), SEBIRE, Benoist 

Pierre  (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi phân tán đọc được bằng máy 

tính để xử lý bộ định thời trong truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý bộ định thời trong truyền thông, 

trong đó cấu hình của ít nhất một bộ định thời liên quan đến việc điều khiển kênh được 
xác định (301) sao cho giá trị hiệu quả của bộ định thời liên quan đến việc điều khiển 
kênh được ánh xạ tới mức tăng cường phủ sóng CE (coverage enhancement). Thiết bị 
thực hiện (302) điều khiển các khung con của kênh điều khiển đường xuống được 
truyền (303) từ thành phần mạng tới thiết bị đầu cuối, theo cấu hình nêu trên của bộ 
định thời liên quan đến việc điều khiển kênh. 
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(11) 59120 
(21) 1-2018-00458 (51) 8 B29C  47/00,  49/00,  45/00,  47/16,  

45/30,  47/08,  47/92, B29K  67/00,  
23/00 

(22) 11.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/066442 11.07.2016 (87) WO2017/005935 12.01.2017 
(30) 15176179.8      09.07.2015      EP 
(71) KEIRYO PACKAGING SA  (LU) 

488, Route de Longwy, 1940 Luxembourg, Luxembourg 
(72) ROBBRECHT, Johan (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm polyme 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn, biến đổi các 
vật liệu polyme hiện có và/hoặc tạo ra các vật liệu polyme mới được phát triển, phương 
pháp này cải thiện hiện tượng biến dạng trượt cục bộ và/hoặc biến dạng giãn dài bên 
trong polyme có nền polyeste nóng chảy trong các kỹ thuật sản xuất khác nhau như 
nhưng không chỉ giới hạn ở kỹ thuật đúc phun (Injection Molding: IM), đúc phun thổi 
căng (Injection Stretch Blow Molding: 1SBM), ép phun trực tiếp (Direct Injection: DI), 
đúc ép đùn thổi (Extrusion Blow Molding: EBM), ép đùn tấm, tạo hình nhiệt, đúc phun 
thổi căng (Injection Stretch Blow Molding: ISBM), v.v.. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp sản xuất sản phẩm polyme bao gồm bước ép phun hoặc ép đùn polyme 
có nền polypropylen, polyetylen hoặc polyeste nóng chảy để biến đổi polyme này thành 
hình dạng (bán) thành phẩm trong khi gây ra biến dạng trượt và/hoặc biến dạng giãn dài 
trên polyme nóng chảy, trong đó bước gây ra biến dạng trượt và/hoặc biến dạng giãn dài 
trên polyme nóng chảy bao gồm bước biến đổi chọn lọc đường dòng chảy của polyme 
bán kết tinh nóng chảy dưới dạng hàm số của profin áp suất cục bộ trên ít nhất một phần 
đường dòng chảy, profin áp suất cục bộ này được xác định dưới dạng hàm số của đáp 
ứng tối ưu hóa của polyme có nền polyeste nóng chảy với biến dạng trượt cục bộ 
và/hoặc biến dạng giãn dài được gây ra trên ít nhất một phần đường dòng chảy. 
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(11) 59121 
(21) 1-2018-00470 (51) 8 B01D  17/04, C10G  33/04, C07C  

47/127, C10G  31/08 
(22) 13.06.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/053481            13.06.2016 (87) WO2017/001957 05.01.2017 
(30) 2515/MUM/2015            01.07.2015     IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2018 
(71) DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED  (IN) 

Dorf Ketal Tower, D'Monte Street, Orlem, Malad (W), Mumbai - 400064, 
Maharashtra, India Mumbai 400064 

(72) SUBRAMANIYAM, Mahesh; (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chế phẩm khử nhũ tương với loại nhũ tương nước trong dầu 

và phương pháp khử nhũ tương 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia dùng để khử nhũ tương với loại nhũ tương nước trong 

dầu. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm khử nhũ tương dùng để khử nhũ tương với 
loại nhũ tương nước trong dầu được tạo thành do sự pha trộn giữa nước rửa trong dầu 
thô, trong đó chế phẩm này bao gồm: 
a. hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm glyoxal, glyoxal được trung hòa, dẫn xuất của 
glyoxal và hỗn hợp của chúng; và 
b. một hoặc nhiều chất khử nhũ tương. 
Theo một phương án, sáng chế đề cập đến phương pháp khử nhũ tương với loại nhũ 
tương nước trong dầu bằng cách xử lý nó bằng chế phẩm khử nhũ tương theo sáng chế. 
Theo một phương án khác, sáng chế mô tả phương pháp sử dụng chế phẩm phụ gia theo 
sáng chế dùng để khử nhũ tương với loại nhũ tương nước trong dầu. 
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(11) 59122 
(21) 1-2018-00487 (51) 7 C07D  401/08, A61K  31/451,  

31/4523, A61P  25/14,  25/28,  25/30 
(22) 03.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/GB2016/052386 03.08.2016 (87) WO2017/021730 09.02.2017 
(30) 1513742.5      03.08.2015      GB 
(71) HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED   (GB) 

BioPark, Broadwater Road, Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AX, United 
Kingdom  

(72) BROWN, Giles Albert  (GB), CONGREVE, Miles Stuart  (GB), PICKWORTH, Mark  
(GB), TEHAN, Benjamin Gerald  (AU) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất chủ vận thụ thể muscarin M1 và/hoặc M4 và dược phẩm 

chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất là chất chủ vận thụ thể muscarin M1 và/hoặc M4 và hữu 

dụng trong việc điều trị bệnh do thụ thể muscarin M1/M4 gián tiếp gây ra. Sáng chế cũng 
đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất theo sáng chế và hợp chất này có tác dụng điều trị 
bệnh. Hợp chất theo sáng chế có công thức (1a): 

 

 
hoặc muối của hợp chất này, trong đó p, q, r, s, Q, R3 và R4 là như được định nghĩa 
trong bản mô tả. 
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(11) 59123 
(21) 1-2018-00504 (51) 7 B29C  45/00,  49/00,  49/06,  45/30, 

B29K  67/00 
(22) 11.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/066447      11.07.2016 (87) WO2017/005937 12.01.2017 
(30) 15176180.6           09.07.2015       EP 
(71) KEIRYO PACKAGING SA   (LU) 

488, Route de Longwy, 1940 Luxembourg, Luxembourg  
(72) ROBBRECHT, Johan  (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm polyme có nền polyeste 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn, biến đổi các 
vật liệu polyme có nền polyeste hiện có và/hoặc tạo ra các vật liệu polyme có nền 
polyeste mới được phát triển, phương pháp này cải thiện hiện tượng biến dạng trượt cục 
bộ và/hoặc biến dạng giãn dài bên trong polyme có nền polyeste nóng chảy trong kỹ 
thuật đúc phun thổi căng (Injection Stretch Blow Molding: ISBM). Ngoài ra, sáng chế đề 
cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm polyme bao gồm bước ép phun polyme có nền 
polyeste nóng chảy trong khuôn phôi tạo hình trước để biến đổi polyme này thành phôi 
tạo hình trước trong khi gây ra biến dạng trượt và/hoặc biến dạng giãn dài trên polyme 
có nền polyeste nóng chảy, trong đó bước gây ra biến dạng trượt và/hoặc biến dạng giãn 
dài trên polyme có nền polyeste nóng chảy bao gồm bước biến đổi chọn lọc đường dòng 
chảy của polyme nóng chảy dưới dạng hàm số của profin áp suất cục bộ trên ít nhất một 
phần đường dòng chảy, profin áp suất cục bộ này được xác định dưới dạng hàm số của 
đáp ứng tối ưu hóa của polyme có nền polyeste nóng chảy với biến dạng trượt cục bộ 
và/hoặc biến dạng giãn dài được gây ra trên ít nhất một phần đường dòng chảy. 
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(11) 59124 
(21) 1-2018-00529 (51) 7 B64D 27/00 

(22) 05.02.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.02.2018 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân Đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Đinh Văn Hoan (VN), Nguyễn Văn Nhân (VN), Ngô Sỹ Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp chế tạo cơ cấu phóng cho các vật thể bay cỡ lớn 

có tốc độ cao 
  (57)     Sáng chế đưa ra phương pháp chế tạo cơ cấu phóng sử dụng kết hợp các động cơ nhiên 

liệu rắn có kết cấu gồm 05 bộ phận (vỏ cơ cấu, các động cơ nhiên liệu rắn, đế đỡ cách 
nhiệt, nón tản nhiệt và bích liên kết) với quy trình thiết kế, chế tạo gồm 4 bước: bước 1: 
xác định các tham số yêu cầu của giai đoạn bay hành trình từ thiết kế tổng thể vật thể 
bay; bước 2: xác định các tham số của cơ cấu phóng; bước 3: nghiên cứu, lựa chọn 
chủng loại và số lượng động cơ nhiên liệu rắn sử dụng cho cơ cấu phóng; bước 4: thiết 
kế, chế tạo tầng phóng. Sáng chế được áp dụng cho các thiết bị bay cỡ lớn có vận tốc 
bay hành trình cao yêu cầu giai đoạn phóng phải có lực đẩy đủ lớn để cung cấp đủ độ 
cao và vận tốc cần thiết. Phương pháp này giải quyết được vấn đề mà các phương pháp 
sử dụng máy phóng khí nén hay phương pháp chạy đà trên đường băng không đáp ứng 
được.  
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(21) 1-2018-00548 (51) 7 C07D  271/10,  413/10,  413/12, 

A61K  31/4245,  31/18 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2018 
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(72) LEE, Jaekwang  (KR), HAN, Younghue  (KR), KIM, Yuntae  (KR), CHOI, Daekyu  

(KR), MIN, Jaeki  (KR), BAE, Miseon  (KR), YANG, Hyunmo  (KR), KIM, Dohoon  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 1,3,4-oxadiazol sulfonamit làm chất ức chế histon 

deaxetylaza 6 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I dưới đây, có hoạt tính ức chế histon 

deaxetylaza 6 (HDAC6), đồng phân lập thể của hợp chất này và muối dược dụng của nó; 
dược phẩm chứa hợp chất này và phương pháp bào chế dược phẩm. Hợp chất, đồng phân 
lập thể hoặc muối dược dụng theo sáng chế có hoạt tính ức chế histon deaxetylaza và có 
hiệu quả trong phòng ngừa hoặc điều trị bệnh liên quan đến HDAC6 bao gồm bệnh 
nhiễm khuẩn, khối u, bệnh liên quan đến nội tiết, bệnh liên quan đến dinh dưỡng và 
chuyển hóa, các rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh thần kinh, bệnh về mắt và bộ phận 
phụ, bệnh tim mạch, bệnh đường hô hấp, bệnh tiêu hóa, bệnh về da và mô dưới da, bệnh 
về hệ cơ xương và mô liên kết, hoặc dị tật bẩm sinh, biến dạng hoặc sự bất thường về 
nhiễm sắc thể. 

  [Công thức I] 
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(11) 59126 
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(86) PCT/EP2016/069395    16.08.2016 (87) WO2017/036785 09.03.2017 
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(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E. V.  (DE) 
Hansastr. 27c, 80686 Munchen, Germany 

(72) EISNER, Peter (DE), HERFELLNER, Thomas (DE), STABLER, Andreas (DE), 
MALBERG, Andreas (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp bôi trơn chứa glyxerit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp bôi trơn, bao gồm glyxerit có nguồn gốc tự nhiên và alkyl 
este của axit béo. Glyxerit này ít nhất một phần là các mono và/hoặc diglyxerit mà 

chiếm tỷ lệ khối lượng ≤ 10% trong hỗn hợp. Trong khoảng nhiệt độ từ > 10°C đến ít 

nhất 15°C, hỗn hợp này có pha lỏng với phân đoạn rắn chiếm 1% thể tích, được tạo 
thành từ phân đoạn glyxerit và/hoặc alkyl este của axit béo. Hỗn hợp này có thể hoàn 
toàn được tạo thành từ các nguyên liệu thô có thể tái tạo, có chỉ số độ nhớt cao và đặc 
biệt thích hợp để làm chất bôi trơn dùng cho hệ thống bánh răng, động cơ điện hoặc 
động cơ đốt trong. 
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(11) 59127 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2018 
(75) Công ty TNHH Công nghệ tưới ASOP  (VN) 

234 ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
(54) Phương pháp châm (cấp) phân bón vào hệ thống tưới tự động 

bằng cách tách dòng nước đồng cấp qua bình kín kết hợp với 
hệ thống xả lọc ngược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp châm cấp phân bón vào hệ thống tưới tự động bằng 
cách tách dòng nước đồng cấp qua bình kín kết hợp với hệ thống xả lọc ngược, trong đó 
phương pháp này bao gồm bước chuẩn bị phân bón bằng cách cho phân bón vào hai 
hoặc nhiều bình kín bằng hệ thống van khóa; hòa tan phân bón bằng cách dẫn dòng 
nước đi và tách dòng nước tưới thành hai hoặc nhiều dòng nước đồng cấp đi xuyên qua 
các bình kín chứa phân bón ở bước (a); và phối trộn các dòng phân bón được hòa tan 
bằng cách dẫn các dòng nước sau khi đi qua bình kín chứa phân bón với nồng độ được 
pha loãng đi qua bầu lọc nước tưới nhỏ giọt vào hệ thống tưới tự động.  
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(11) 59128 
(21) 1-2018-00603 (51) 7 B62L 3/02, B60K 19/38, B60T 8/34 

(22) 09.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-036624            28.02.2017       JP 

2017-043078            07.03.2017       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2018 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan  
(72) Takayuki GOKE  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên, trong đó cụm 
thủy lực (70) được nằm tại vị trí ra phía trước của ống cổ (10), xuống phía dưới hơn so 
với đèn trước (40) và lên phía trên hơn so với giá dưới (22). Cụm thuỷ lực (70) gối 
chồng với đèn trước (40) trên hình chiếu bằng của phương tiện. Xi lanh phanh chính 
(18) và cụm thủy lực (70) được nối vào nhau qua đường ống trên (FL1) và cụm thuỷ lực 
(70) và bộ kẹp phanh đĩa (1C) được nối vào nhau qua đường ống dưới (FL2). Đường ống 
trên (FL1) gồm ống mềm bằng cao su (61) và đường ống dưới (FL2) gồm ống thép (80) 
và ống mềm bằng cao su (90) được nối vào nhau với việc dùng bộ nối (95). Một đầu của 
ống thép (80) được nối vào cụm thuỷ lực (70) và một đầu của ống mềm bằng cao su (90) 
được nối vào bộ kẹp phanh đĩa (1C). Bộ nối (95) được nằm tại vị trí xuống phía dưới hơn 
so với tâm của đèn trước (40) và ống mềm bằng cao su (90) được nối vào bộ nối (95) tại 
vị trí lên phía trên hơn so với cụm thuỷ lực (70). 
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(11) 59129 
(21) 1-2018-00612 (51) 8 D05B  47/04 

(22) 09.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-058972            24.03.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  09.02.2018 
(71) JANOME SEWING MACHINE CO., LTD.  (JP) 

1463, Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 1930941, Japan 
(72) SHIRATSUCHI, Hiroki (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may có cần gạt đưa sợi chỉ lên để bắt giữ và kéo căng chỉ trên 
từ chu kì hoạt động của mũi may thứ nhất để ngăn chặn hiện tượng bỏ mũi may. Máy 
may (1) bao gồm cần gạt đưa sợi chỉ lên (7) vắt ngang qua đường dẫn chỉ (4) và bắt giữ 
và kéo căng chỉ trên (200) trong hoạt động qua lại. Hơn nữa, máy may còn có lò xo đưa 
sợi chỉ lên (816) kết hợp với lọng chùng của chỉ trên (200) để thay đổi đường dẫn chỉ (4) 
của chỉ trên (200). Lò xo đưa sợi chỉ lên (816) không kết hợp với lọng chùng của chỉ 
trên (200) và không kéo chỉ trên (200) lên ở chu trình hoạt động của mũi kim thứ nhất 
của kim (3), nhưng sẽ kết hợp với lọng chùng của chỉ trên (200) và kéo chỉ trên (200) 
lên ở chu trình hoạt động từ mũi kim thứ hai của kim (3). 
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(11) 59130 
(21) 1-2018-00620 (51) 7 C08K 3/20 

(22) 09.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-035970     28.02.2017      JP 
(71) HITACHI METALS, LTD.   (JP) 

2-70, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan  
(72) Shingo ASHIHARA  (JP), Hirotaka YASAKI  (JP), Takashi AOYAMA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Chế phẩm nhựa ghép silan, dây điện và dây cáp được phủ chế 

phẩm này        
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa ghép silan được ép đùn để phủ bên ngoài dây dẫn. 

Sau khi  phủ, nhựa này được phản ứng với hơi ẩm để tạo liên kết ngang silan. Chế phẩm 
nhựa ghép silan này bao gồm: nhựa ghép silan thu được bằng cách sử dụng peroxit để 
tạo phản ứng ghép giữa nhựa không halogen với hợp chất silan và chất phụ gia. Hợp chất 
silan này có nhóm liên kết chưa bão hòa là nhóm metacrylic và nhóm silan có thể thủy 
phân. Tỉ số ghép (Rc) giữa tác nhân ghép silan và peroxit nằm trong khoảng từ 1,5 đến 
20. Do đó, cho phép giảm phần được ghép, hạn chế phản ứng liên kết chéo không mong 
muốn giữa các nguyên tử silan trong phần được ghép này, nên có thể cải thiện vẻ bề 
ngoài của vật liệu phủ (lớp bảo vệ) của dây điện hoặc dây cáp. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến dây điện và dây cáp được phủ chế phẩm này. 
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(11) 59131 
(21) 1-2018-00630 (51) 7 C07D  271/10,  413/10,  413/12, 

A61K  31/4245 
(22) 27.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/008216       27.07.2016 (87) WO2017/018804 02.02.2017 
(30) 10-2015-0106007            27.07.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2018 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.   (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03742, Republic of Korea  
(72) LEE, Jaekwang  (KR), KO, Moo Sung  (KR), HAN, Younghue  (KR), KIM, Yuntae  

(KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dẫn xuất 1,3,4-oxadiazol amit làm chất ức chế histon 

deaxetylaza 6 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có hoạt tính ức chế histon deaxetylaza 6 (HDAC6), đồng 

phân lập thể của chúng hoặc muối dược dụng của chúng, dược phẩm bao gồm các hợp 
chất này, và phương pháp bào chế các hợp chất này. Hợp chất, đồng phân lập thể hoặc 
muối dược dụng theo sáng chế có hoạt tính ức chế HDAC6 và có hiệu quả trong phòng 
hoặc điều trị bệnh liên quan đến HDAC6, bao gồm bệnh truyền nhiễm; khối u; bệnh nội 
tiết, bệnh dinh dưỡng và chuyển hóa; bệnh rối loạn tâm thần và hành vi; bệnh thần kinh; 
bệnh mắt và phần phụ; bệnh tim mạch; bệnh đường hô hấp; bệnh tiêu hoá; các bệnh về 
da và mô dưới da; bệnh của hệ cơ xương và mô liên kết; hoặc dị tật bẩm sinh, sự biến 
dạng và các bất thường về nhiễm sắc thể. 
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(11) 59132 
(21) 1-2018-00636 (51) 7 A61K  39/12,  39/39 

(22) 27.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/067850      27.07.2016 (87) WO2017/021242 09.02.2017 
(30) 62/199,840           31.07.2015      US 
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH  (DE) 

Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 
(72) WEISS, Christian (DE), SIMARD, Nathalie C. (GB), KOESLING, Jan (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm điều biến miễn dịch để gây ra và cải thiện đáp ứng 

miễn dịch ở đối tượng là loài thủy sinh, chế phẩm điều biến 
miễn dịch để cải thiện năng suất và khả năng sống sót của cá 
được nuôi trong môi trường nước 

  (57)     Sáng chế nói chung đề cập đến chế phẩm điều biến miễn dịch để gây ra và cải thiện đáp 
ứng miễn dịch ở đối tượng loài thủy sinh. Cụ thể, chế phẩm điều biến miễn dịch này 
được dùng để gây ra đáp ứng miễn dịch nhằm gia tăng khả năng chống lại mầm bệnh ở 
đối tượng. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm điều biến miễn dịch để cải thiện năng 
suất và khả năng sống sót của cá được nuôi trong môi trường nước.   
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(11) 59133 
(21) 1-2018-00642 (51) 8 C07K  16/08,  14/005,  16/10, A61K  

39/00,  39/42 
(22) 07.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/074114      07.10.2016 (87) WO2017/060504 13.04.2017 
(30) PCT/EP2015/001970         07.10.2015       EP 
(71) HUMABS BIOMED SA  (CH) 

Via Mirasole 1, 6500 Bellinzona, Switzerland 
(72) Davide CORTI (IT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể phân lập được trung hòa virut viêm gan B và dược 

phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể và mảnh liên kết kháng nguyên của chúng, mà liên kết 

với khu vực vòng kháng nguyên của kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) và 
trung hòa mạnh sự lây nhiễm của cả virut viêm gan B (HBV) và virut viêm gan delta 
(HDV). Sáng chế còn đề cập đến quyết định kháng nguyên liên kết kháng thể và mảnh 
liên kết kháng nguyên, axit nucleic mã hóa và tế bào sản xuất kháng thể và mảnh kháng 
thể này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và kit chứa kháng thể và các 
mảnh kháng thể này được sử dụng để chẩn đoán, phòng chống và điều trị viêm gan B và 
viêm gan D.  
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(11) 59134 
(21) 1-2018-00644 (51) 8 A61K  39/00,  39/395, C07K  16/00 

(22) 28.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/044430 28.07.2016 (87) WO2017/019846 02.02.2017 
(30) 62/198,867      30.07.2015      US 

62/239,559      09.10.2015      US 
62/255,140      13.11.2015      US 
62/322,974      15.04.2016      US 

(71) MACROGENICS, INC.  (US) 
9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850, United States of America 

(72) SHAH, Kalpana (US), SMITH, Douglas, H. (US), LA MOTTE-MOHS, Ross (US), 
JOHNSON, Leslie, S. (US), MOORE, Paul, A. (GB), BONVINI, Ezio (US), KOENIG, 
Scott (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử gắn kết protein chết theo chương trình-1 (PD-1) và chế 

phẩm chứa phân tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng PD-1 được chọn lọc có khả năng gắn kết với 

cả PD-1 của khỉ cynomolgus và với PD-1 của người: PD-1 mAb 1, PD-1 mAb 2, PD-1 
mAb 3, PD-1 mAb 4, PD-1 mAb 5, PD-1 mAb 6, PD-1 mAb 7, PD-1 mAb 8, pD - 1 
mAb 9, PD - 1 mAb 10, PD- 1 mAb 11 , PD- 1 mAb 12, PD- 1 mAb 13 , PD- 1 mAb 14 
hoặc PD-1 mAb 15, và đến các phiên bản được làm giống như của người và khảm của 
này các kháng thể. Sáng chế còn đề cập đến các phân tử gắn kết PD-1 mà bao gồm các 
mảnh gắn kết PD-1 của các kháng thể kháng PD-1 này, các thể tiếp hợp miễn dịch, và 
đến các phân tử đặc hiệu kép, bao gồm kháng thể kép, các BiTE, các kháng thể đặc hiệu 
kép, v.v., mà bao gồm (i) mảnh gắn kết PD-1 này, và (ii) miền có khả năng gắn kết 
epitop của phân tử tham gia điều hoà điểm kiểm tra miễn dịch có mặt trên bề mặt của 
các tế bào miễn dịch. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp sử dụng các phân tử 
mà gắn kết PD-1 để kích thích các đáp ứng miễn dịch, cũng như các phương pháp phát 
hiện PD-1.  
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(11) 59135 
(21) 1-2018-00647 (51) 7 A61K  38/20, C07K  7/08,  14/54 

(22) 15.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/042680 15.07.2016 (87) WO2017/011820 19.01.2017 
(30) PCT/US15/40658      15.07.2015     US 

14/800,627      15.07.2015     US 
62/264,820      08.12.2015     US 
62/281,123      20.01.2016     US 

(71) PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC.  (US) 
521 Cottonwood Drive, Suite A, Milpitas, California 95035, United States of America 

(72) BOURNE, Gregory (AU), CHENG, XiaoLi (US), FREDERICK, Brian Troy (US), 
ZHANG, Jie (AU), PATEL, Dinesh V.  (US), LIU, David  (US), BHANDARI, Ashok  
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế peptit của thụ thể interleukin-23 hoặc muối hoặc 

solvat dược dụng của chúng, chất ức chế đime peptit của thụ 
thể interleukin-23, polynucleotit chứa trình tự mã hóa chất 
ức chế peptit, vật truyền chứa polynucleotit và dược phẩm 
chứa chất ức chế peptit và chất ức chế đime peptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế peptit của thụ thể interleukin-23, muối hoặc solvat 
duợc dụng của chúng và chất ức chờ dime peptit của thụ thể interleukin-23. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến polynucleotit chứa trình tự mã hóa chất ức chế peptit, vật 
truyền chứa polynucleotit, dược phẩm chứa chất ức chế peptit và chất ức chế đime peptit 
này và phương pháp liên quan mà sử dụng chất ức chế peptit này để điều trị hoặc ngăn 
ngừa nhiều loại bệnh và rối loạn, bao gồm bệnh viêm ruột. 
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(11) 59136 
(21) 1-2018-00723 (51) 8 A47J  27/00 

(22) 19.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/071165            19.07.2016 (87) WO2017/077741 11.05.2017 
(30) 2015-216676            04.11.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2018 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522, Japan 
(72) TANAKA, Motoki (JP), TSUJI, Chiemi (JP), NOBUTO, Tomoko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nồi đun nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi đun nóng gồm khối quay (41) được bố trí giữa nồi bên trong (3) 
và khối nắp (2) theo cách có thể quay được theo các chiều thuận và ngược, và các khối 
khuấy (12A và 12B) được gắn với khối quay (41) theo cách có thể thay đổi tư thế, các 
khối khuấy (12A và 12B) được tạo cấu hình để khuấy các đối tượng được đun nóng 
trong nồi bên trong (3). Các tư thế của các khối khuấy (12A và 12B) đối với trục quay 
của khối quay (41) khác nhau trong thời gian quay thuận của khối quay (41) và trong 
thời gian quay ngược của khối quay (41), và khi các đối tượng được đun nóng trong nồi 
bên trong được khuấy với các khối khuấy (12A và 12B), khối quay (41) được quay 
thuận và ngược sao cho góc quay của khối quay (41) trong vòng quay thuận lớn lơn so 
với góc quay của khối quay (41) trong vòng quay ngược. 
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(11) 59137 
(21) 1-2018-00726 (51) 8 B65D  1/42 

(22) 22.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) JP2017-039500            02.03.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2018 
(71) ATSUGI PLASTICS CO., LTD.  (JP) 

1-15-5, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 1800006, Japan 
(72) Toshihiro NAKAJIMA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Đồ đựng cách nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ đựng cách nhiệt có dạng cốc, được sử dụng để đựng mỳ cốc và các 
thực phẩm tương tự. Đồ đựng cách nhiệt (100) được tạo thành bằng cách đúc phun ép 
chất dẻo, có thành bên (101) có dạng hơi mở rộng về phía đầu trên và có dạng cốc được 
tạo thành sao cho phía đầu trên có phần miệng hở (101a) và phía đầu dưới có phần đáy 
(102), đồ đựng cách nhiệt này bao gồm: các thanh cách nhiệt (105) kéo dài theo chiều 
dọc trên bề mặt bao quanh bên ngoài của thành bên (101) của cốc, các thanh này được 
bố trí cách nhau một khoảng định trước; và phần mép nhô ra theo dạng hình khuyên bao 
quanh bên ngoài của phần miệng (101a) theo hướng kính, phần mép bao gồm phần mở 
rộng theo chiều ngang (104a) kéo dài ra bên ngoài theo hướng kính và phần mở rộng 
xuống dưới từ phía trước của phần mở rộng theo chiều ngang (104a), trong đó phần nhô 
ra liền (104c) là phần nhô ra hình khuyên được tạo ra tại vị trí tiếp xúc với phần cuối của 
phần miệng hở (101a) tại phần trên của phần mở rộng theo chiều ngang (104). 
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(11) 59138 
(21) 1-2018-00731 (51) 7 A23L  33/00,  33/115,  33/12,  33/15,  

33/155,  33/19,  33/125 
(22) 28.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/044495       28.07.2016 (87) WO2017/019872 02.02.2017 
(30) 62/198,512            29.07.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2018 
(71) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America  

(72) GORDON, Gary  (US), VURMA, Mustafa  (TR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm dinh dưỡng có độ sinh khả dụng và độ tan ưa chất 

béo được cải thiện ở dạng trộn được dễ dàng và phương pháp 
sản xuất sản phẩm dinh dưỡng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm dinh dưỡng chứa chất dinh dưỡng 
ưa chất béo. Sản phẩm dinh dưỡng được sản xuất bằng cách sử dụng bột bổ sung chứa 
chất dinh dưỡng ưa chất béo, dầu monoglyxerit và diglyxerit ("MDG"), phospholipit, và 
chất mang. Bột bổ sung làm tăng độ hấp thụ tiêu hóa của chất dinh dưỡng ưa chất béo 
khi sản phẩm dinh dưỡng được tiêu thụ. Bột bổ sung làm đơn giản quy trình sản xuất 
sản phẩm dinh dưỡng, vì bột bổ sung có thể được bổ sung ở giai đoạn thích hợp của quy 
trình với các thành phần dạng bột khác. Bột bổ sung có thể được sản xuất dạng rời và 
được bảo quản để sử dụng sau đó, nhờ đó cải thiện năng suất sản xuất. Sáng chế còn đề 
cập đến bột bổ sung và phương pháp sản xuất bột bổ sung. 
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(11) 59139 
(21) 1-2018-00740 (51) 8 B01F  7/08 

(22) 23.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-043332            07.03.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.02.2018 
(71) SEIWA DENKO CO., LTD.  (JP) 

3-2, 1-chome, 1-jo, Kogyodanchi, Asahikawa, Hokkaido 078-8271 Japan 
(72) Toshihiro Kitsui (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bồn vệ sinh công nghệ sinh học được bố trí thiết bị xử lý phân 

hủy và buồng vệ sinh để lắp đặt bồn vệ sinh này 
  (57)     Sáng chế đề xuất bồn vệ sinh công nghệ sinh học được bố trí thiết bị xử lý phân hủy bao 

gồm: thiết bị xử lý phân hủy bao gồm: bể xử lý mà có khoang hở cho bồn cầu và khoảng 
hở kiểm tra được hình thành ở bề mặt trên; hai trục quay theo chiều ngang trong bể xử 
lý song song với nhau, được dẫn động và quay được trong bể xử lý; cánh truyền tải được 
tạo ra xoắn quanh mỗi khi quay; và bồn cầu không xả nước được gắn với tấm bệ gắn 
bồn cầu mà che khoảng hở cho bồn cầu của thiết bị xử lý phân hủy. Sáng chế cũng đề 
cập đến buồng vệ sinh để lắp ráp bao gồm bồn vệ sinh công nghệ sinh học được bố trí 
thiết bị xử lý phân hủy. 
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(11) 59140 
(21) 1-2018-00776 (51) 7 A61K  39/39,  39/00 

(22) 28.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/067971  28.07.2016 (87) WO2017/021266 09.02.2017 
(30) 62/199,848       31.07.2015      US 
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH  (DE) 

Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany 
(72) ABRAHAM, Albert (US), NICKELL, Jason (US), KEIL, Daniel (US), WEISS, 

Christian (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm điều biến miễn dịch để gia tăng đáp ứng miễn dịch ở 

lợn, gia tăng sản lượng lợn lớn được nuôi ở trang trại, cải 
thiện khả năng sống sót của lợn lớn được nuôi ở trang trại, 
làm giảm bệnh tiêu chảy và làm tăng cân ở lợn   

  (57)     Sáng chế nói chung đề cập đến chế phẩm điều biến miễn dịch tạo ra đáp ứng miễn dịch 
ở đối tượng là loài lợn. Cụ thể, chế phẩm điều biến miễn dịch được dùng để gây ra đáp 
ứng miễn dịch nhằm gia tăng khả năng của đối tượng trong việc chống lại mầm bệnh lây 
nhiễm. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm điều biến miễn dịch để gia tăng sản lượng 
lợn lớn được nuôi ở trang trại, chế phẩm điều biến miễn dịch để cải thiện khả năng sóng 
sót của lợn lớn được nuôi ở trang trại, chế phẩm điều biến miễn dịch để làm giảm bệnh 
tiêu chảy ở lợn sau và trước khi thử thách với Escherichia coli và chế phẩm điều biến 
miễn dịch để làm tăng cân ở lợn sau và trước khi thử thách với virus hội chứng rối loạn 
hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRSV).  
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(11) 59141 
(21) 1-2018-00802 (51) 8 D05B 35/00 

(22) 27.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 17 158 973.2            02.03.2017     EP 

17 196 320.0            13.10.2017      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2018 
(71) LEISTER TECHNOLOGIES AG  (CH) 

Galileo-Strasse 10, 6056 Kagiswil, Switzerland 
(72) FRANKE, Alexander (DE), LEHMEIER, Frederike (DE), NIEDERBERGER, Adolf 

(CH), SCHMID, Urs (CH), SCHMID, Daniel (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Máy may nối các bộ phận mềm phẳng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may (1) để nối ít nhất hai bộ phận mềm phẳng (2, 2'), trong đó 
ít nhất một trong số các bộ phận bao gồm vật liệu tổng hợp nhiệt dẻo, bao gồm hộp máy 
(2), mà được thiết kế với bề mặt làm việc (4) và cánh tay làm việc (5), trong đó thanh 
giữ (6) được gắn linh hoạt trên trục dọc bao gồm dụng cụ may (7) và thanh đỡ được gắn 
tương tự (17) bao gồm chi tiết dập bộ phận (10) được tạo ra trên cánh tay làm việc (5) và 
tấm đỡ (8) cho các bộ phận (2, 2') bao gồm ít nhất cơ cấu dẫn sợi thành phần có thể điều 
khiển dao động (9) được đặt trong bề mặt làm việc (4) trong đó chi tiết dập bộ phận (10) 
có thể hạ thấp và hoạt động nhờ lực, khi được hạ thấp, kết hợp với ít nhất một cơ cấu 

dẫn sợi thành phần (9). ít nhất một dụng cụ dập mối nối (12), đóng vai trò như dụng cụ 
may (7) được đặt dưới cùng của thanh giữ (6) trong đó chùm tia laze (14) được hướng 
vào tấm đỡ (8) và tạo thành điểm sáng laze (15) ở đó để làm dẻo vật liệu tổng hợp của 
hai bộ phận (2 và/hoặc 2'). 
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(11) 59142 
(21) 1-2018-00806 (51) 7 C07D  271/10,  413/12, A61K  

31/4245,  31/5377,  31/497 
(22) 04.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/008622       04.08.2016 (87) WO2017/023133 09.02.2017 
(30) 10-2015-0110227            04.08.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2018 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.   (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03742, Republic of Korea  
(72) LEE, Jaekwang  (KR), KIM, Yuntae  (KR), LEE, Chang Sik  (KR), SONG, Hyeseung  

(KR), GWAK, Dal-Yong  (KR), LEE, Jaeyoung  (KR), OH, Jung Taek  (KR), LEE, 
Chang Gon  (KR), KIM, Il Hyang  (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 1,3,4-oxadiazol làm chất ức chế histon deaxetylaza 6 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề xuất hợp chất 1,3,4-oxadiazol làm chất ức chế histon deaxetylaza 6 

(HDAC6), đồng phân lập thể của chúng hoặc muối dược dụng của chúng, dược phẩm 
chứa hợp chất này, và phương pháp bào chế hợp chất này. Hợp chất, đồng phân lập thể 
hoặc muối dược dụng theo sáng chế có hoạt tính ức chế histon deaxetylaza và có hiệu 
quả trong phòng hoặc điều trị bệnh liên quan đến HDAC6, bao gồm bệnh truyền nhiễm, 
khối u, bệnh nội tiết, bệnh dinh dưỡng và chuyển hóa, bệnh rối loạn tâm thần và hành vi, 
bệnh thần kinh, bệnh mắt và màng phụ, bệnh tim mạch, bệnh đường hô hấp, bệnh tiêu 
hóa, các bệnh về da và mô dưới da, bệnh của hệ cơ xương và mô liên kết, hoặc dị tật 
bẩm sinh, sự biến dạng và các bất thường về nhiễm sắc thể. 
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(11) 59143 
(21) 1-2018-00836 (51) 8 F04B  9/113 

(22) 28.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) EP17159047           03.03.2017       EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2018 
(71) PISTONPOWER APS  (DK) 

Alsion 2, 6400 Sonderborg, Denmark 
(72) TYCHSEN, Tom (DK), CLAUSEN, Jorgen M. (DK), HANUSOVSKY, Juraj (SK) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị tăng áp thủy lực tác động kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tăng áp thủy lực tác động kép (1) bao gồm vỏ (2), cụm cơ 
cấu pit tông thứ nhất (7) có pit tông áp lực cao thứ nhất (8) trong ngăn áp lực cao thứ 
nhất (3) trong vỏ (2) và pit tông áp lực thấp thứ nhất (9) trong ngăn áp lực thấp thứ nhất 
(5) của vỏ (2), cụm cơ cấu pit tông thứ hai (10), có pit tông áp lực cao thứ hai (11) trong 
ngăn áp lực cao thứ hai (4) trong vỏ (2) và pit tông áp lực thấp thứ hai (12) trong ngăn 
áp lực thấp thứ hai (6) trong vỏ (2), và van chuyển (14) có chi tiết van (15). Thiết bị tăng 
áp này cần được tạo nhỏ gọn. Để đạt mục đích này van chuyển (14) được bố trí giữa 
cụm cơ cấu pit tông thứ nhất (7) và thứ hai cụm cơ cấu pit tông (10).   
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(11) 59144 
(21) 1-2018-00837 (51) 8 F04B  9/113 

(22) 28.02.2018 (43) 25.09.2018 
(30) EP17159044           03.03.2017      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2018 
(71) PISTONPOWER APS  (DK) 

Alsion 2, 6400 Sonderborg, Denmark 
(72) TYCHSEN, Tom (DK), CLAUSEN, Jorgen M. (DK), VOKEL, Lubos (SK) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị tăng áp 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị tăng áp (1) bao gồm vỏ (2), pit tông khuếch đại (5) trong vỏ 
(2) có vùng áp lực cao (9) trong ngăn áp lực cao (5) và vùng áp lực thấp (8) trong ngăn 
áp lực thấp (3), và van chuyển (11) có chi tiết van được điều khiển áp lực có vùng áp lực 
lớn (16) và vùng áp lực nhỏ (17).  
Thiết bị tăng áp này cần có tần số công tác cao.  
Để đạt mục đích này chi tiết van (10) và pit tông khuếch đại (5) được bố trí trong cùng 
một nòng (3, 4) trong vỏ (2).  
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(11) 59145 
(21) 1-2018-00859 (51) 8 H04W  74/08, H04B  1/713 

(22) 08.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/096629       08.12.2015 (87) WO2017/096518 A1 15.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, P. R. China 

(72) CHEN, Zhe (CN), MA, Sha (CN), WU, Yiling (CN), ZHANG, Weiliang (CN), JI, 
Tong (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp gửi dữ liệu, trạm gốc và thiết bị đầu cuối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp gửi dữ liệu, trạm gốc, và thiết bị đầu cuối. Phương 
pháp theo các phương án bao gồm các bước: thu, bởi thiết bị đầu cuối, thông tin cấu 
hình truy nhập ngẫu nhiên được gửi bởi trạm gốc; xác định kênh truy nhập ngẫu nhiên, 
tần số gốc, và N khoảng nhảy tần số theo thông tin cấu hình truy nhập ngẫu nhiên, trong 
đó N lớn hơn hoặc bằng 2; và gửi qua kênh truy nhập ngẫu nhiên, tín hiệu truy nhập 
ngẫu nhiên đến trạm gốc theo tần số gốc và N khoảng nhảy tần số. Các phương án của 
sáng chế còn bao gồm trạm gốc và thiết bị đầu cuối. Theo các phương án của sáng chế, 
thiết bị đầu cuối có thể gửi tín hiệu truy nhập ngẫu nhiên qua kênh truy nhập ngẫu nhiên 
đến trạm gốc theo tần số gốc và các khoảng nhảy tần số. Trong ứng dụng thực tế, độ 
linh hoạt là tương đối cao.  
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(11) 59146 
(21) 1-2018-00863 (51) 8 F02B  37/18, F01N  3/24 

(22) 01.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-040428            03.03.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hirofumi KUBOTA (JP), Takashi TSUNOOKA (JP), Takanobu HOSOYA (JP), Hiroki 

MURATA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu đường xả khí dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đường xả khí dùng cho động cơ (1) bao gồm chất xúc tác 
khí xả (60), đường dẫn vòng (502), van ngăn hao phí (503). Chất xúc tác khí xả (60) 
được bố trí trong đường xả khí ở cuối dòng của tuabin của bộ nạp tăng áp (5). Van ngăn 
hao phí được bố trí ở cửa nạp của đường dẫn vòng. Đường dẫn vòng bao gồm phần cửa 
thẳng được bố trí sao cho đường trục của ít nhất một phần liền kề bao gồm cửa ra của 
đường dẫn vòng được nằm trên cùng một đường thẳng, và đường kéo dài của đường trục 
của phần cửa thẳng giao cắt bề mặt đầu phía đầu dòng của chất xúc tác khí xả. 
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(11) 59147 
(21) 1-2018-00880 (51) 7 C08G  69/34, C08K  5/00,  5/18 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) EP 17159179   03.03.2017              EP 
(71) EMS-PATENT AG   (CH) 

Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, Switzerland  
(72) Botho HOFFMANN  (DE), Etienne AEPLI  (CH), Thomas WIEDEMANN  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Copolyamit chứa axit béo dime ở dạng monome, hợp chất đúc 

và sản phẩm đúc chứa copolyamit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến copolyamit vô định hình hoặc vi tinh thể (A) chứa ít nhất một 

monome sau: (a) ít nhất một diamin xycloaliphatic; (b) 0,25 đến 4,4% mol ít nhất một 
axit béo dime; và (c) 12 đến 49,75% mol ít nhất một axit dicarboxylic thơm được chọn 
từ nhóm gồm axit isophtalic, axit terephtalic và axit naphtalendicarboxylic, và (d) 0 đến 
37,75% mol ít nhất một axit dicarboxylic béo; trong đó tỷ lệ mol của axit isophtalic ít 
nhất là bằng tỷ lệ mol của axit terephtalic, và trong đó các monome (b), (e) và tùy ý (d) 
cộng lại thành 50% mol và tỷ lệ mol của tất cả các monome có mặt trong copolyamit 
(A) cộng lại thành 100% mol. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất đúc chứa copolyamit 
(A), và sản phẩm đúc được làm từ hợp chất này.  
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(11) 59148 
(21) 1-2018-00881 (51) 7 C08K  5/00,  5/18, C08G  69/34 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 17 159 168.8    03.03.2017              EP 
(71) EMS-PATENT AG  (CH) 

Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, Switzerland  
(72) Etienne AEPLI  (CH), Botho HOFFMANN  (DE), Thomas WIEDEMANN  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Sản phẩm đúc chịu được vi sóng và hợp chất đúc copolyamit 

vô định hình hoặc vi tinh thể dùng để sản xuất sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm đúc chịu được vi sóng chứa ít nhất một copolyamit vô 

định hình hoặc vi tinh thể (A) mà copolyamit (A) này chứa ít nhất là các monome sau 
đây: (a) ít nhất một xycloaliphatic diamin, (b) ít nhất một axit béo dime hóa với lượng từ 
0,25 đến 30% mol, và (c) ít nhất một axit dicarboxylic thơm, trong đó tổng % mol của 
các monome này là 100% và nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh thấp nhất là 155oC và hệ số 

tổn hao điện môi tangδ không lớn hơn 8,30 x 10-3. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
hợp chất đúc copolyamit vô định hình hoặc vi tinh thể dùng để sản xuất sản phẩm này. 
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(11) 59149 
(21) 1-2018-00885 (51) 8 G03B  43/00 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0027516            03.03.2017      KR 

10-2017-0136372            20.10.2017      KR 
10-2017-0156655            22.11.2017      KR 
10-2017-0156242            22.11.2017      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2018 
(71) ENSCAPE CO., LTD.  (KR) 

1411, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13207 Republic 
of Korea 

(72) Sang Jin CHOI (KR), Nam Dong KIM (KR), Dong Hee KANG (KR), Young Jun 
PARK (KR) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận thao tác dựa trên môđun và thiết bị và phương pháp 

điều khiển bộ phận thao tác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận thao tác dựa trên môđun, và thiết bị và phương pháp điều 

khiển bộ phận thao tác. Bộ phận thao tác dựa trên môđun bao gồm: các môđun đều có 
ký hiệu nhận dạng (ID) môđun duy nhất; và bộ điều khiển được tạo cấu hình để: thu các 
ID tương ứng với các môđun từ các môđun, xác định, dựa vào các ID môđun, thao tác 
cần được thực hiện trên đối tượng thao tác, và điều khiển thao tác cần được thực hiện 
trên đối tượng thao tác, bằng cách điều khiển ít nhất một trong số các môđun theo thao 
tác được xác định. 
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(11) 59150 
(21) 1-2018-00886 (51) 8 G03B  43/00 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0027516            03.03.2017     KR 

10-2017-0091724           19.07.2017       KR 
10-2017-0091725           19.07.2017       KR 
10-2017-0135698           19.10.2017       KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2018 
(71) ENSCAPE CO., LTD.  (KR) 

1411, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13207, Republic 
of Korea 

(72) Sang Jin CHOI (KR), Jae Hyuk CHOI (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ xử lý và bộ chuyển vị trí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ xử lý bao gồm: môđun chuyển vị trí được tạo cấu hình để 
chuyển đối tượng xử lý; môđun ứng dụng thứ nhất có các môđun con để thực hiện các 
quy trình xử lý trên đối tượng xử lý; và môđun giá được tạo cấu hình để di chuyển 
môđun ứng dụng thứ nhất theo các hướng XYZ sao cho bất kỳ một trong số các môđun 
con được đặt trên đường dẫn truyền của đối tượng xử lý để thực hiện quy trình xử lý trên 
đối tượng xử lý.  
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(11) 59151 
(21) 1-2018-00893 (51) 7 B60Q  1/34,  1/44 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 106107018 03.03.2017 TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) CHANG, Min-Yu  (TW), LIU, Yuan-Lung  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp đánh giá tình trạng cảnh báo về hoạt động 

phanh và chuyển hướng khẩn cấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh giá tình trạng cảnh báo về hoạt động phanh và 

chuyển hướng khẩn cấp, phương pháp này bao gồm các bước: (A) Điện của xe máy 
được bật; (B) Phát hiện tốc độ của xe máy và xác định liệu tốc độ này có lớn hơn tốc độ 
định trước hay không, nếu đúng thì chuyển đến bước (C); (C) Xác định liệu công tắc 
phanh có đang bật hay không, nếu đúng thì chuyển đến bước (D); (D) Xác định liệu hệ 
số giảm tốc phanh có lớn hơn hệ số tăng tốc thứ nhất hay không, nếu đúng thì chuyển 
đến bước (E); (E) Điều khiển các đèn xi nhan và đèn phanh nháy đồng thời ở tần số 
nhấp nháy định trước, và chuyển đến bước (F); (F) Xác định liệu hệ số giảm tốc phanh 
có nhỏ hơn hệ số tăng tốc thứ hai hay không, nếu đúng thì chuyển đến bước (G), nếu 
không thì chuyển đến bước (E); (G) Điều khiển các đèn xi nhan và đèn phanh dừng lại 
đồng thời, sau đó quay trở lại bước (B). Trong bước (B), bước (C) và bước (D), nếu 
không thì chuyển đến bước (B1) và bước (B2) để lần lượt xác định trạng thái công tắc 
của công tắc đèn xi nhan và công tắc phanh, sau đó bật hoặc tắt đèn xi nhan và đèn 
phanh, và quay trở lại bước (B). 
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(11) 59152 
(21) 1-2018-00912 (51) 8 A63B  69/36,  53/10,  37/00,  57/30,  

59/60,  59/70 
(22) 25.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/055068            25.08.2016 (87) WO2017/033143 02.03.2017 
(30) CZ 2015-580            27.08.2015     CZ 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2018 
(71) ZERO GOLF S.R.O.  (CZ) 

Naskove 1318/1d, Kosire, Praha 5, 15000 Prague, Czech Republic 
(72) Otakar MARES (CZ) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hướng dẫn dạy chơi golf (gôn) bằng phương thức thói quen 

tiềm thức 
  (57)     Sáng chế đề suất bộ dụng cụ dạy chơi gôn bằng phương pháp thói quen tiềm thức trên 

cơ sở sử dụng những kinh nghiệm đã trải qua báo gồm cần phải có gậy tập chơi gôn đặc 
biệt số 0, gá tập quật bóng để trao dồi cú quật ở thời điểm tác động và dùng các quả 
bóng đặc biệt để tập chơi gôn. Gậy tập chơi gôn số 0 có loft số không và mặt bằng để 
quật bóng chiếu vào tay cầm của gậy. Gá tập quật bóng sử dụng để phát triển khả năng 
nhận định vị trí của mặt quật vào thời điểm tiếp cận. Gá tập quật được dùng cùng gậy số 
0 để học viên cố gắng đạt được sự tiếp xúc tốt nhất, tức dưới góc 0o của mặt bằng để 
quật và mặt bằng của tấm co dãn hứng bóng.  
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(11) 59153 
(21) 1-2018-00913 (51) 8 A61J 11/00, 11/04, 9/00 

(22) 05.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 106203297            09.03.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2018 
(71) YU-HSIANG CHEN  (TW) 

No. 132, Sec. 1, Yongda Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Yu-Hsiang CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bình gấp lại được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình gấp lại được bao gồm phần thân bình (4), mà có thành hình 
khuyên thứ nhất (41) mở rộng theo theo hướng đỉnh - đáy, thành gắn kết trên (42) mở 
rộng theo hướng đi lên từ thành hình khuyên thứ nhất (41), thành hình khuyên thứ hai 
(43) mở rộng theo hướng đi xuống từ thành hình khuyên thứ nhất (41), thành hình 
khuyên thứ ba (44) mở rộng theo hướng đi xuống và gấp lại được từ thành hình khuyên 
thứ hai (43), và thành dưới (45) được gắn kết với thành hình khuyên thứ ba (44). Phần 
thân bình (4) có thể thay đổi giữa trạng thái duỗi ra, trong thành hình khuyên thứ hai 
(43) và thành  hình khuyên thứ ba (44) được duỗi ra để mở rộng ra bên ngoài và hướng 
đi xuống từ thành hình khuyên thứ nhất (41), và trạng thái được gấp lại, mà ở đó thành 
hình khuyên thứ hai (43) và thành hình khuyên thứ ba (44) được gấp lại và được chèn 
vào thành hình khuyên thứ nhất (41).  
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(11) 59154 
(21) 1-2018-00920 (51) 7 C07F  9/16, A61K  31/664, A61P  

31/18 
(22) 08.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/045946 08.08.2016 (87) WO2017/027434 16.02.2017 
(30) 62/203,265      10.08.2015      US 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.   (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
(72) VACHAL, Petr  (US), RAHEEM, Izzat  (US), GUO, Zhiqiang  (US), HARTINGH, 

Timothy John  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất este của beta-axit amin phosphodiamit có hoạt tính 

kháng virut và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I: 

 

 
và muối dược dụng của nó hữu ích để ức chế enzym phiên mã ngược của HIV. Hợp chất 
theo sáng chế hữu ích để phòng hoặc điều trị lây nhiễm HIV và phòng, làm chậm sự 
khởi phát hoặc phát triển, và điều trị AIDS. Các hợp chất và muối của chúng theo sáng 
chế có thể được sử dụng làm thành phần trong dược phẩm, tùy ý kết hợp với các chất 
kháng virut khác, chất điều biến miễn dịch, kháng sinh hoặc vacxin. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa lượng hữu hiệu của hợp chất này hoặc muối dược dụng của nó, 
và chất mang dược dụng. 
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(11) 59155 
(21) 1-2018-00931 (51) 8 A44B  19/42 

(22) 05.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 201710167634.X           20.03.2017      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-CHO, Chiyoda-KU, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Kosuke KIYOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp vận chuyển con trượt khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp vận chuyển con trượt khóa kéo để vận chuyển 
các con trượt khóa kéo ở các tư thế và chiều khác nhau. Thiết bị vận chuyển con trượt 
khóa kéo này bao gồm: bộ cảm biến hình ảnh (110) nhận dạng tư thế và chiều của các 
con trượt khóa kéo; cánh tay rô bốt (120) có ít nhất một phương tiện vận chuyển để vận 
chuyển con trượt khóa kéo; và bộ điều khiển (130). Bộ điều khiển này nhận kết quả 
nhận dạng của bộ cảm biến hình ảnh và xác định phương tiện vận chuyển theo sự so 
sánh giữa các trạng thái có thể vận chuyển được, mà bao gồm nhiều tư thế và chiều của 
con trượt khóa kéo có thể vận chuyển được, và kết quả nhận dạng, và điều khiển cánh 
tay rô bốt để vận chuyển con trượt khóa kéo theo phương tiện vận chuyển. 
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(11) 59156 
(21) 1-2018-00932 (51) 8 A44B  19/42 

(22) 05.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 201710167759.2            20.03.2017     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-KU, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Kosuke KIYOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp vận chuyển con trượt khóa kéo 

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp vận chuyển con trượt khóa kéo để vận chuyển 
các con trượt khóa kéo ở các tư thế và các chiều khác nhau. Thiết bị vận chuyển con 
trượt khóa kéo này bao gồm: bộ cảm biến hình ảnh (110) nhận dạng các tư thế và các 
chiều của các con trượt khóa kéo; cánh tay rô bốt (120) bao gồm bộ phận vận chuyển để 
vận chuyển các con trượt khóa kéo và bộ phận đặt lại tư thế (124) ở đầu trước; và bộ 
điều khiển (130). Bộ phận đặt lại tư thế (124) của cánh tay rô bốt bao gồm cặp chi tiết 
đàn hồi dạng tấm (124a). Bộ điều khiển (130) nhận kết quả nhận dạng của bộ cảm biến 
hình ảnh và xác định con trượt khóa kéo có thể vận chuyển được hay không. Nếu con 
trượt khóa kéo được xác định là có thể vận chuyển được, bộ phận điều khiển điều khiển 
cánh tay rô bốt để vận chuyển con trượt khóa kéo; và nếu con trượt khóa kéo được xác 
định là không thể vận chuyển được, bộ phận điều khiển điều khiển bộ phận đặt lại tư thế 
của cánh tay rô bốt để thay đổi tư thế và chiều của con trượt khóa kéo. 

  
 

   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
90 

(11) 59157 
(21) 1-2018-00934 (51) 7 C08L  25/08 

(22) 06.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0028793           07.03.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2018 
(71) YOUNGIL CO. LTD.   (KR) 

#327-5, Buhang-Ri, Gonjiam-Eup, Gwangju City, Gyeonggi-Do, 464-874, Republic of 
Korea  

(72) LEE CHUNG JIN  (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phức chất của copolyme khối trên cơ sở styren và nhựa 

polybutylen terephtalat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phức chất của copolyme khối trên cơ sở styren và nhựa PBT. Phức 

chất này chứa hỗn hợp của copolyme khối trên cơ sở styren, dầu parafin và nhựa 
polybutylen terephtalat (PBT) để bù trừ những yếu tố bất lợi của cao su dẻo nhiệt (TPR), 
tức là, các khiếm khuyết về tính chất, bao gồm độ bền thời tiết, độ bền nhiệt, độ bền 
dầu, độ bền kết dính, khả năng in được, v.v.., và cải thiện khả năng gia công. Trong một 
phương án được ưu tiên của sáng chế, phức chất bao gồm dầu parafin với lượng 10 đến 
200 phần và nhựa polybutylen terephtalat (PBT) với lượng từ 20 đến 200 phần, tính theo 
khối lượng của 100 phần copolyme khối trên cơ sở styren.  
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(11) 59158 
(21) 1-2018-00947 (51) 7 A01K 61/00, 63/00 

(22) 06.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) P00201701453 06.03.2017              ID 
(75) ANDI JAYAPRAWIRA SUNADIM   (ID) 

Jl. Budi Indah III No. 1, RT/RW 003/006, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung, 
Indonesia  

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lồng nổi trên biển bằng polyetylen chìm được và phương pháp 

sản xuất lồng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lồng nổi trên biển chìm được, lồng nổi này bao gồm: ít nhất 2 (hai) 

gờ tròn của ống nổi (1,2), làm ống nổi của lồng nổi trên biển chìm được. ít nhất 3 (ba) 
cút nối ống nổi (4) để nối gờ tròn của ống nổi (1,2), để tạo thành giàn ống nổi của lồng 

nổi trên biển. ít nhất 3 (ba) cọc rào (5) được lắp vào đầu trên của cút nối ống nổi (4) 

hướng vào bên trong lồng nổi trên biển nhằm mục đích lắp đặt rào chắn (6). ít nhất 1 
(một) rào chắn (6) được lắp ở đầu trên của cọc rào (5), xung quanh đỉnh của lồng nổi 

trên biển chìm được. ít nhất 1 (một) khung lưới (7) được treo bên dưới giàn ống nổi của 

lồng nổi trên biển sử dụng dây/xích (9). ít nhất 1 (một) lưới (8) có phần trên được lắp 
vào đầu trên của cọc rào (5) và phần đáy được lắp vào khung lưới (7). Khi các gờ tròn 
của ống nổi (1,2) được trang bị cùng với van quay xuống (1a) và van quay lên (1b), làm 
đường dẫn không khí, cũng như để nước đi vào và đi ra khỏi các gờ tròn của ống nổi 
(1,2), khi nhấn chìm hoặc làm nổi trở lại lồng nổi trên biển chìm được, trong đó các gờ 
tròn của ống nổi (1,2) được lồng ống nổi (3) vào bên trong để duy trì một số sức nổi khi 
các gờ tròn của ống nổi (1,2) được nạp đầy nước.  
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(11) 59159 
(21) 1-2018-00953 (51) 8 B29C  33/44,  45/17,  45/36,  45/40, 

B29D  22/00 
(22) 07.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0035525            21.03.2017     KR 

10-2017-0035526            21.03.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2018 
(71) 1. SUNGGOK CO.,LTD  (KR) 

151, Asan valley nam-ro 110beon-gil, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, 
31409, Republic of Korea 
2. KONG, JU YUOL  (KR) 
151, Asanvalleynam-ro 110beon-gil, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, 
31409, Republic of Korea 

(72) KONG, JU YUOL (KR), LEE, Chung Hwan (KR), CHOI, Jeong-Keun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Khuôn khay tạo hình chân không và bộ phận tạo hình cữ chặn 

xếp chồng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới khuôn khay tạo hình chân không và bộ phận tạo hình cữ chặn xếp 

chồng. Khuôn khay tạo hình chân không có thân khuôn mà màng khay để được tạo hình 
bằng hút chân không trong đó, hõm tạo hình hốc được tạo ra ở thân khuôn sao cho được 
làm lõm để hốc đế được tạo ra ở khay đế, hõm tạo hình hốc này được tạo ra ở vùng của 
nó tương ứng với cữ chặn xếp chồng có hõm tiếp nhận bộ phận tạo hình được tạo ra sao 
cho có dạng lõm với độ sâu định trước, và bộ phận tạo hình cữ chặn xếp chồng được lắp 
vào hõm tiếp nhận bộ phận tạo hình để tạo ra cữ chặn xếp chồng ở khay đế, trong đó bộ 
phận tạo hình cữ chặn xếp chồng có thân bộ phận, chi tiết xoay được lắp xoay được vào 
thân bộ phận, trục quay để đỡ chi tiết xoay, và lò xo xoắn để tác dụng lực đàn hồi vào 
chi tiết xoay. 
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(11) 59160 
(21) 1-2018-00972 (51) 7 F02C  7/057,  7/143,  7/052 

(22) 23.06.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/053745      23.06.2016 (87) WO2016/207829 29.12.2016 
(30) 14/749,154      24.06.2015      US 
(71) AAF LTD   (GB) 

Cramlington, Northumberland NE23 8AF, United Kingdom  
(72) OWEN, Charles Melvin  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống giảm nhiệt độ không khí đầu vào của thiết bị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống giảm nhiệt độ không khí đầu vào của thiết bị, bao gồm: hệ 
thống tạo sương để tạo ra việc làm mát không khí, trong đó hệ thống tạo sương bao gồm 
ít nhất một bình xịt áp lực thấp.  
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(11) 59161 
(21) 1-2018-00975 (51) 8 F16F  15/134,  15/30, F16H  48/10 

(22) 08.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-044259            08.03.2017      JP 

2017-132217            05.07.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 471-8571 JAPAN 
(72) Yuya TAKAHASHI (JP), Hideyuki NISHIDA (JP), Hiroyuki AMANO (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu giảm rung xoắn 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu giảm rung xoắn ngăn chặn việc tăng mômen quán tính do cộng 
hưởng mà không làm giảm khối lượng của vật nặng quán tính. Mômen của động cơ 
được phân phối đến chi tiết quay thứ nhất của cụm kiểu hành tinh. Cơ cấu giảm rung 
xoắn giảm chấn xung của mômen của động cơ được truyền đến bộ truyền động do 
mômen quán tính được sinh ra nhờ chuyển động quay của chi tiết quay thứ ba có được 
từ chuyển động quay tương đối giữa chi tiết quay thứ nhất và chi tiết quay thứ hai gây ra 
do xung của mômen động cơ. Cơ cấu giảm rung xoắn bao gồm: chi tiết nối được quay 
liền khối với chi tiết quay thứ nhất; chi tiết trung gian quay liền khối với chi tiết quay 
thứ hai; chi tiết đầu ra phân phối mômen đến bộ truyền động; chi tiết đàn hồi thứ nhất 
nối chi tiết nối với chi tiết trung gian, và chi tiết đàn hồi thứ hai nối chi tiết trung gian 
với chi tiết đầu ra.  
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(11) 59162 
(21) 1-2018-00980 (51) 7 H01M  4/02,  4/36,  4/62,  4/131,  

4/525,  4/505 
(22) 08.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-059496       24.03.2017       JP 
(71) SUMITOMO OSAKA CEMENT CO., LTD.   (JP) 

6-28, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8465 Japan  
(72) YASUMIISHI, Hirofumi  (JP), YAMAYA, Ryuuta  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu điện cực dùng cho pin sạc thứ cấp ion-lithi, phương 

pháp sản xuất vật liệu điện cực này, điện cực dùng cho pin sạc 
thứ cấp ion-lithi và pin sạc thứ cấp ion-lithi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu điện cực, phương pháp sản xuất vật liệu điện cực và pin sạc 
thứ cấp ion-lithi. Vật liệu điện cực bao gồm hạt vô cơ và màng chứa cacbon phủ bề mặt 
hạt vô cơ, trong đó lượng cacbon nằm trong khoảng từ 0,8 đến 2,5% theo khối lượng, và 
thể tích các vi lỗ trong khoảng đường kính vi lỗ từ 2 đến 200 nm nằm trong khoảng từ 3 
x 10 -2 đến 3 x 10-1 cm3/g. Phương pháp sản xuất vật liệu điện cực bao gồm bước ngâm 
hạt vô cơ trong dung dịch nước, bước tạo huyền phù bao gồm hạt vô cơ được ngâm 
trong dung dịch nước, tiền chất màng chứa cacbon, và nước, bước tạo chất được sấy khô 
của huyền phù, và bước nung chất được sấy khô trong môi trường không oxy hóa, trong 
đó lượng tiền chất màng chứa cacbon được pha trộn trong hạt vô cơ nằm trong khoảng 
từ 1,0 đến 5,0 phần theo khối lượng. Pin sạc thứ cấp ion-lithi bao gồm cực âm là điện 
cực; cực dương; và chất điện ly không phải là nước. 
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(11) 59163 
(21) 1-2018-00996 (51) 8 A61K  31/55,  31/395,  31/551, C07D  

487/04,  495/04,  495/14 
(22) 09.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/051017    09.09.2016 (87) WO2017/044792 16.03.2017 
(30) 62/217,544         11.09.2015      US 
(71) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.  (US) 

450 Brookline Avenue, Boston, MA 02215, United States of America 
(72) BRADNER, James, E. (US), TANAKA, Minoru (JP), QI, Jun (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất axetamit thienotriazoldiazepin ức chế 

bromodomain, dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp 

chất có công thức (I) là chất gắn kết bromodomain và/hoặc protein chứa bromodomain 
(ví dụ, protein BET (bromo and extra terminal)). Hợp chất theo sáng chế có thể được sử 
dụng để ức chế hoạt tính (ví dụ, hoạt tính tăng cao) của bromodomain và/hoặc protein 
chứa bromodomain. 
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(11) 59164 
(21) 1-2018-01004 (51) 8 A43C 7/04, 7/08, 11/08 

(22) 09.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 106107866        10.03.2017      TW 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Hsian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) Yu-Fong YANG (TW), Wen-Pao CHANG (TW), Zhao-Quan KE (TW), Yao-Hsin 

WANG (TW), Chien-Yu HSU (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy xỏ dây giày tự động và phương pháp xử lý mũ giày 

  (57)     Máy xỏ dây giày tự động để xâu dây giày (8) vào mũ giày (9) gồm bộ giá lắp (1), bộ 
cánh tay rôbôt (2) và bộ điều khiển (4). Bộ giá lắp (1) cho phép mũ giày (9) được đặt 
trên đó. Bộ cánh tay rôbôt (2) được đặt ở gần bộ giá lắp (1). Bộ cánh tay rôbôt (2) đồng 
thời giữ và di chuyển hai bộ phận bịt đầu (81) của dây giày (8) để luồn liên tiếp các bộ 
phận bịt đầu (81) qua các lỗ xâu dây (93) được tạo ra trên mũ giày (9). Bộ điều khiển (4) 
điều khiển sự di chuyển của bộ cánh tay rôbôt (2).  
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(11) 59165 
(21) 1-2018-01005 (51) 7 C01B  33/12, B82Y  99/00 

(22) 09.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017107856           10.03.2017      RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2018 
(71) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU "NAUCHNO-

PROIZVODSTVENNOE PREDPRIYATIE EKOLOGICHESKOE 
PRIRODOPOLZOVANIE"   (RU) 
125565, Russia, Moscow, proezd Konakovskiy, d.12, corp.1, kv.191, Russia 

(72) Savilov Sergej Vyacheslavovich  (RU) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất silic dioxit vô định hình từ tro vỏ trấu 

và sản phẩm silic dioxit vô định hình thu được theo phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp pháp sản xuất silic dioxit vô định hình từ tro vỏ trấu 
bao gồm việc xử lý nguyên liệu thô ẩm tự nhiên trong lò phản ứng oxy hoặc hỗn hợp 
khí-nước cùng với việc thu nhận nhiên liệu khí hóa, và loại trừ các đỉnh nhiễu xạ silic 
tinh thể khỏi tro vỏ trấu trên mô hình nhiễu xạ rồi loại bỏ tạp chất và các hạt kết tụ lớn 
trong thiết bị tách phun khí, sản phẩm đi qua thiết bị xử lý axit và được rửa lại bằng 
nước tinh khiết. Sản phẩm vô định hình thu được nhờ phương pháp theo sáng chế là silic 
dioxit vô định hình có màu trắng tuyết ở dạng lá mỏng kích thước cỡ nanomet được kết 
hợp theo nhiều cách khác nhau bởi một trong nhiều mặt của chúng, với kích thước của 

hạt khoảng từ 2µm -12µm với khả năng tiếp tục tích tụ tĩnh điện được đặc trưng bởi sự 
thoát ẩm từ 2%-8% trọng lượng ở 105oC, và hao hụt trọng lượng từ 4%-14% ở 1000oC, 
pH của huyền phù bằng 5,5- 8 và thành phần SiO2 trong sản phẩm đốt cháy trên 99,99% 
trọng lượng, và thành phần kim loại nặng và clorua ở dưới giới hạn phát hiện trên diện 
tích bề mặt 180 - 360 m2/g.  
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(11) 59166 
(21) 1-2018-01007 (51) 7 H01L  27/32 

(22) 09.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0030797     10.03.2017      KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  
(72) Ki Hyun KIM  (KR), Jin Suk LEE  (KR), Young Gil PARK  (KR), Hyun Sang SEO  

(KR), Na Ri AHN  (KR), Sung Chan JO  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Thiết bị hiển thị bao gồm lớp nền chứa khu vực hiển thị và khu vực không hiển thị, các 
điểm ảnh được bố trí trong khu vực hiển thị, các đường dẫn tương ứng được nối với các 
điểm ảnh, các đường dẫn tác động tín hiệu đến các điểm ảnh, các đường dẫn này đều 
bao gồm lớp kim loại thứ nhất chứa kim loại thứ nhất và lớp kim loại thứ hai được bố trí 
trên lớp kim loại thứ nhất và chứa kim loại thứ hai, lớp cách điện được bố trí ít nhất một 
phần giữa lớp nền và các đường dẫn, lớp cách điện này bao gồm lớp cách điện vô cơ và 
lớp cách điện hữu cơ và lớp chắn được bố trí giữa lớp cách điện hữu cơ và lớp kim loại 
thứ nhất, lớp chắn này bao gồm oxit của kim loại thứ nhất.  
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(11) 59167 
(21) 1-2018-01015 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00, A61K  

39/395 
(22) 11.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/094624    11.08.2016 (87) WO2017/025051 A1 16.02.2017 
(30) PCT/CN2015/086594      11.08.2015      CN 

PCT/CN2016/071314      19.01.2016      CN 
(71) 1. WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.   (KY) 

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands  
2. OPEN MONOCLONAL TECHNOLOGY, INC.   (US) 
3911 Sorrento Valley Road, Suite 110, San Diego, California 92121, United States of 
America  

(72) ZHENG Yong  (CN), LI Jing  (US), CHEN Zhisheng  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể kháng PD-1, phương pháp biểu hiện và dược phẩm 

chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể đơn dòng kháng protein làm chết tế bào được lập trình 1 

(PD-1), mà có thể ngăn chặn việc gắn phối tử PD-1 với PD-1 , và do đó ngăn chặn chức 
năng ức chế của phối tử PD-1 trên tế bào T biểu hiện PD-1. Kháng thể của sáng chế 
cung cấp tác nhân rất mạnh để điều trị nhiều bệnh ung thư thông qua việc điều biến 
chức năng miễn dịch của người. 
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(11) 59168 
(21) 1-2018-01024 (51) 8 F16D  41/16 

(22) 12.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-052817            17.03.2017      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2018 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hiroyuki SHIOIRI (JP), Hiroyuki SHIBATA (JP), Yuki KUROSAKI (JP), Mitsuaki 

TOMITA (JP), Shotaro KATO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Ly hợp một chiều chọn lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ly hợp một chiều chọn lọc (1) bao gồm: tấm bao bọc (10); các con 
đội (12); tấm có nấc (20) có các phần nấc (21); và tấm chọn (30) có các lỗ xuyên (31). 
Con đội (12) bao gồm phần nhô (124) được tạo ra tại tâm của nó theo chiều hướng tâm 
của ly hợp một chiều chọn lọc (1). Tấm chọn (30) có rãnh cắt kéo dài từ bề mặt bên 
trong của lỗ xuyên (31) dọc theo chiều tạo hình của phần nhô (124). Khi ly hợp một 
chiều chọn lọc (1) được nhả khớp, rãnh cắt được lắp khít lên phần nhô (124), và con đội 
(12) và tấm chọn (30) chồng lên nhau theo chiều trục quay của ly hợp một chiều chọn 
lọc (1).  
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(11) 59169 
(21) 1-2018-01060 (51) 8 B22D  45/00 

(22) 14.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 00321/17    16.03.2017              CH 
(71) FONDAREX S.A.  (CH) 

Route Industrielle 13, Z.I. Rio-Gredon, CH-1806 St-LÐgier, Switzerland 
(72) Dominik BAUMGARTNER (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Cơ cấu van để thông khí các khuôn đúc áp lực 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu van (1) để thông khí các khuôn đúc áp lực có hộp van (2) và 
ống thông khí kéo dài giữa lỗ nạp và lỗ xả. Chi tiết tiếp nhận lực (10) được dẫn động bởi 
nguyên liệu đúc, và ít nhất hai van thông khí được nối hoạt động với chi tiết tiếp nhận 
lực, được bố trí ở ống thông khí. Từng van thông khí có pit tông van tương ứng (19, 25). 
Chi tiết tiếp nhận lực (10) có các phần nhô ra theo hướng kính (14, 15) để gài trong 
phần cắt bỏ tương ứng (21, 27) ở pit tông van tương ứng (19, 25) và thực hiện mối nối 
trực tiếp giữa van thông khí và chi tiết tiếp nhận lực (10).  

  
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
103 

(11) 59170 
(21) 1-2018-01063 (51) 7 H01L 27/00 

(22) 14.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0032016         14.03.2017      KR 

10-2017-0094876         26.07.2017      KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea  
(72) Kiwook KIM  (KR), Kyongtae PARK  (KR), Hyesong KWUN  (KR), Dae-won LEE  

(KR), Donghoon JEONG  (KR), Won-kyu KWAK  (KR), Kwangmin KIM  (KR), 
Joongsoo MOON  (KR), Changkyu JIN  (KR), Kyu-sik CHO  (KR), Sungho CHO  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị. Thiết bị hiển thị bao gồm lớp nền bao gồm khu 
vực hiển thị và khu vực không hiển thị, lớp phần tử hiển thị, nhóm đệm, lớp điện cực 
tiếp xúc, và lớp cách điện tiếp xúc. Lớp phần tử hiển thị chứa các phần tử hiển thị được 
bố trí trong khu vực hiển thị trong hình chiếu bằng. Nhóm đệm có thể bao gồm các đệm 
đầu ra được bố trí trên lớp nền và được bố trí trong khu vực không hiển thị trong hình 
chiếu bằng. Lớp điện cực tiếp xúc được bố trí trên lớp phần tử hiển thị. Lớp cách điện 
tiếp xúc được bố trí trên lớp phần tử hiển thị và tiếp xúc lớp điện cực tiếp xúc. Đường 
hoa văn lõm được bố trí trong lớp cách điện tiếp xúc được chồng lấp với khu vực không 
hiển thị, và đường hoa văn lõm không được chồng lấp với nhóm đệm. 
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(11) 59171 
(21) 1-2018-01074 (51) 8 H01Q  1/24 

(22) 15.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0032324     15.03.2017      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) Jaehyung KIM (KR), Sang-Min HAN (KR), Kyung-Bae KO (KR), Youngjung KIM 

(KR), Jong-Suk KIM (KR), Taegyu KIM (KR), Jinkyu BANG (KR), Changha YU 
(KR), Young-Sung LEE (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm vỏ có tấm thứ nhất, tấm thứ hai, và chi tiết 
mặt bên, trong đó chi tiết mặt bên có mặt bên thứ nhất theo hướng thứ nhất có chiều dài 
thứ nhất, mặt bên thứ hai có chiều dài thứ hai lớn hơn chiều dài thứ nhất, mặt bên thứ ba 
kéo dài song song với mặt bên thứ nhất và có chiều dài thứ nhất, và mặt bên thứ tư; màn 
hình cảm ứng được bố trí ở bên trong vỏ, và được để lộ ra thông qua một phần của tấm 
thứ nhất; bảng mạch in (PCB: Printed Circuit Board) ở giữa tấm thứ nhất và tấm thứ hai 
sao cho song song với tấm thứ hai, trong đó bảng mạch PCB có mặt nối đất và bộ phận 
kéo dài nối đất dạng chữ L thứ nhất ở giữa vùng dẫn điện thứ nhất của tấm thứ hai và 
tấm thứ nhất, và bộ phận kéo dài nối đất dạng chữ L thứ nhất có phần thứ nhất kéo dài 
theo hướng thứ hai từ mặt nối đất và phần thứ hai kéo dài theo hướng thứ nhất từ phần 
thứ nhất; và ít nhất một mạch truyền thông không dây thứ nhất được bố trí trên bảng 
mạch PCB và được nối điện với điểm thứ nhất ở phần thứ hai của bộ phận kéo dài nối 
đất dạng chữ L thứ nhất.  
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(11) 59172 
(21) 1-2018-01077 (51) 8 C07K  16/28 

(22) 16.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/047146    16.08.2016 (87) WO2017/031104 23.02.2017 
(30) 62/206,246         17.08.2015      US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) PILLARISETTI, Kodandaram (US), BALDWIN, Eric Thomas (US), POWERS, 

Gordon D. (US), CARDOSO, Rosa Maria Fernandes (US), ATTAR, Ricardo (US), 
GAUDET, Francois (CA) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể tái tổ hợp, kháng thể đặc hiệu đôi BCMA x CD3 tái tổ 

hợp, tế bào tái tổ hợp biểu hiện kháng thể, dược phẩm và 
phương pháp tạo ra kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể liên kết miễn dịch đặc hiệu với BCMA. Sáng chế 
cũng đề cập đến các polynucleotit liên quan có khả năng mã hóa các kháng thể đặc hiệu 
BCMA hoặc các mảnh gắn kháng nguyên được đề xuất, các tế bào biểu hiện các kháng 
thể hoặc các mảnh gắn kháng nguyên được đề xuất, các vectơ liên quan, các kháng thể 
hoặc các mảnh gắn kháng nguyên được gắn nhãn để có thể phát hiện được. Sáng chế 
cũng đề cập đến tế bào tái tổ hợp biểu hiện kháng thể, dược phẩm và phương pháp tạo ra 
kháng thể.  
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(11) 59173 
(21) 1-2018-01098 (51) 7 H01P  1/20,  1/207 

(22) 16.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0034095            17.03.2017     KR 

10-2017-0046587            11.04.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2018 
(71) ACE TECHNOLOGIES CORPORATION   (KR) 

237, Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon, 21634, Republic of Korea  
(72) Gwan Young KOO  (KR), Jin-Yang KIM  (KR), Se Young O  (KR), Seong Min LEE  

(KR), Sin Jae KIM  (KR), Sung Soo CHUNG  (KR), Dong-Wan CHUN  (KR), Jae 
Kwang YOON  (KR) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ lọc hốc RF sử dụng bộ phận đàn hồi và phương pháp sản 

xuất bộ lọc hốc RF này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ lọc hốc RF. Bộ lọc hốc RF bao gồm: một thân trong đó có ít 

nhất một hốc được tạo ra, một nắp được nối với phần trên của thân; ít nhất một chốt 
được đưa vào qua ít nhất một lỗ thông tạo ra trong nắp; và ít nhất một bộ phận đàn hồi 
được gắn với nắp trong một vùng dưới lỗ thông, ở đó chốt được đưa vào qua lỗ thông để 
tạo ra một lực bên ngoài lên bộ phận đàn hồi, và lực bên ngoài thay đổi hình dạng của 
bộ phận đàn hồi. Với bộ lọc đã bộc lộ, các mảnh vỡ kim loại tạo ra trong khi điều chỉnh 
có thể được ngăn không đi vào bên trong bộ lọc, và có thể tránh được việc giảm hiệu 
suất PIMD có thể xảy xa do các mảnh vỡ kim loại. Ngoài ra, bộ lọc có thể duy trì một 
trạng thái đã điều chỉnh mà không sử dụng các đai ốc rời. 
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(11) 59174 
(21) 1-2018-01124 (51) 7 H01L  27/32 

(22) 19.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0033872        17.03.2017       KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
(72) Hyunae Park  (KR), Wonkyu Kwak  (KR), Dongsoo Kim  (KR), Jieun Lee  (KR), 

Soyoung Lee  (KR), Wonmi Hwang  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bảng hiển thị và bộ hiển thị bao gồm bảng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bảng hiển thị và bộ hiển thị bao gồm bảng này. Bảng hiển thị bao 
gồm: lớp nền bao gồm vùng hiển thị và vùng ngoại vi ở bên ngoài vùng hiển thị; và lớp 
dẫn điện thứ nhất trong vùng ngoại vi, toàn bộ bề mặt trên của lớp dẫn điện được lộ ra 
bên ngoài của bộ hiển thị. Lớp dẫn điện thứ nhất bao gồm phần chính và các phần nhô 
nhô ra từ phần chính theo hướng song song với bề mặt trên của lớp nền. 
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(11) 59175 
(21) 1-2018-01168 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/407, A61P  

27/02 
(22) 21.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/072349    21.09.2016 (87) WO2017/050792 30.03.2017 
(30) 15186684.5         24.09.2015      EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland 
(72) MATTEI, Patrizio (CH), HERT, JÐr«me (FR), HUNZIKER, Daniel (CH), RUDOLPH, 

Markus  (DE), SCHMITZ, Petra (DE), DI GIORGIO, Patrick (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hai vòng làm chất ức chế autotaxin (ATX), quy trình 

điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  

 

 
 

trong đó R1, R2, Y, W, m, n, p và q là như được xác định trong bản mô tả, quy trình điều 
chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó.  
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(11) 59176 
(21) 1-2018-01170 (51) 7 C07D  487/04,  519/00, A61K  

31/407, A61P  27/02 
(22) 20.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/072243   20.09.2016 (87) WO2017/050732 30.03.2017 
(30) 15186645.6        24.09.2015      EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG   (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland  
(72) DI GIORGIO, Patrick  (IT), HERT, JÐr«me  (FR), HUNZIKER, Daniel  (CH), 

MATTEI, Patrizio  (CH), RUDOLPH, Markus  (DE), SCHMITZ, Petra  (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hai vòng làm chất ức chế autotaxin (ATX), quy trình 

điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 

 

 
 

trong đó R1, R2, R9, Y, W, m, n, p và q là như được xác định trong bản mô tả, quy trình 
điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó. 
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(11) 59177 
(21) 1-2018-01190 (51) 7 B62H  5/00 

(22) 22.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 106204192            24.03.2017    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2018 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) WANG, Wai-I  (TW), LIU, Yu-Shuo  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khóa phức hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa phức hợp, được bố trí trong xe máy được trang bị khóa yên và 
khóa nắp bình nhiên liệu, bao gồm khóa công tắc chính để lồng chìa khóa vào đó và 
khóa công tắc phụ có công tắc dạng nút bấm. Công tắc dạng nút bấm được bao quanh 
bởi tấm chỉ báo thao tác của khóa công tắc chính, sao cho khóa công tắc chính và khóa 
công tắc phụ được tích hợp thành kết cấu liền khối. Nhờ đó, các bước thao tác của người 
sử dụng có thể được đơn giản hóa, để tránh xảy ra việc vô ý mở yên hoặc nắp bình nhiên 
liệu. Ngoài ra, kích thước của khóa phức hợp cải tiến có thể được thu gọn để làm giảm 
độ phức tạp của việc lắp ráp. Điều này sẽ đạt được các ưu điểm là các thành phần có 
trọng lượng nhẹ và chia sẻ được các thành phần, để giảm bớt chi phí và khiến giá thành 
cạnh tranh hơn. 
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(11) 59178 
(21) 1-2018-01201 (51) 8 H04L  12/58, G01C  21/20, G01S  

19/10 
(22) 22.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/111558       22.12.2016 (87) WO2017/128895 A1 03.08.2017 
(30) 201610058850.6            28.01.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SHEN, Huihai (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối hỗ trợ dẫn đường dựa vào 

chia sẻ cảnh quan 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực truyền thông, và cụ thể là liên quan đến phương pháp và 

thiết bị đầu cuối hỗ trợ dẫn đường dựa vào chia sẻ cảnh quan, để cho người cần trợ giúp 
có thể mô tả chính xác hơn, theo cách đơn giản, cảnh quan của nơi người cần trợ giúp 
này đang đứng, và người trợ giúp có thể cung cấp thông tin gợi ý chính xác hơn được sử 
dụng để trợ giúp người cần trợ giúp này tiến đến điểm đích. Theo các phương án của 
sáng chế, thiết bị đầu cuối thứ nhất chia sẻ màn hình hình ảnh cảnh quan của cảnh quan 
hiện thời của thiết bị đầu cuối thứ nhất này với thiết bị đầu cuối thứ hai, thiết bị đầu cuối 
thứ nhất này tiếp nhận thông tin gợi ý được gửi bởi thiết bị đầu cuối thứ hai này, và thiết 
bị đầu cuối thứ nhất này hiển thị, trên màn hình hình ảnh cảnh quan, thông tin gợi ý 
được sử dụng để chỉ báo vị trí của điểm đích. Theo cách này, người dùng thiết bị đầu 
cuối thứ nhất này có thể mô tả chính xác hơn, bằng cách sử dụng màn hình hình ảnh 
cảnh quan, cảnh quan của nơi mà người dùng này đang đứng, để cho thiết bị đầu cuối 
thứ hai này có thể xác định chính xác hơn thông tin gợi ý. 
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(11) 59179 
(21) 1-2018-01209 (51) 8 G01R  1/067 

(22) 23.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 10-2017-0036771           23.03.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2018 
(71) NTS CO., LTD.  (KR) 

77, Mijuk 1-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(72) JEONG, Woo Yeol (KR), JANG, Tae Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chốt đàn hồi kẹp và ổ cắm kiểm tra có chốt đàn hồi kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chốt đàn hồi kẹp và ổ cắm kiểm tra có chốt đàn hồi kẹp này. Chốt 
đàn hồi kẹp được làm thích ứng để trở thành tiếp xúc vật lý với một đầu của chốt nối để 
tạo ra tiếp điểm của một mạch điện. Chốt đàn hồi kẹp có: hai phần nối được làm thích 
ứng để tạo ra các điểm tiếp xúc thứ nhất với chốt nối ở các phía đối nhau khi chốt nối 
được lắp vào khe hở giữa chúng; và phần liên kết để liên kết hai phần nối. Theo sáng 
chế, có thể tạo ra chốt đàn hồi kẹp và ổ cắm kiểm tra có chốt đàn hồi kẹp, trong đó chốt 
đàn hồi kẹp được làm thích ứng để tạo ra tiếp xúc điện rộng với chốt đối tiếp, và thậm 
chí sau thời gian sử dụng dài, tiếp xúc điện rộng được duy trì và lực cố kết của tiếp xúc 
điện được cải thiện.  
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(11) 59180 
(21) 1-2018-01227 (51) 7 H04W  72/04, H04B  7/26 

(22) 25.08.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2015/069426       25.08.2015 (87) WO2017/032408 02.03.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2018 
(71) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY   (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland  
(72) TIIROLA, Esa Tapani  (FI), PAJUKOSKI, Kari Pekka  (FI), HOOLI, Kari Juhani  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị, và hệ thống tạo cấu hình khung vô 

tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất cấu trúc khung đối với hệ thống truyền thông kiểu ô. Theo một phương 

án, sáng chế đề xuất cấu hình khung vô tuyến thứ nhất xác định cấu trúc khung của 
khung vô tuyến bao gồm ít nhất một khung con được chỉ định dành riêng cho cuộc 
truyền đường xuống. Sáng chế cũng đề xuất cấu hình khung vô tuyến thứ hai xác định 
cấu trúc khung của khung vô tuyến bao gồm ít nhất một khung con động đặc biệt có thể 
tạo cấu hình dưới dạng khung con đường xuống động hoặc khung con đường lên động, 
trong đó khung con đường xuống động và khung con đường lên động đều bao gồm phần 
đường lên và phần đường xuống, và trong đó cả phần đường lên và phần đường xuống 
truyền ít nhất một trong số thông tin điều khiển và tín hiệu tham chuẩn. Trong số tập 
hợp của các cấu hình khung vô tuyến bao gồm ít nhất cấu hình khung vô tuyến thứ nhất 
và thứ hai, cấu hình khung vô tuyến được chọn và tín hiệu vô tuyến truyền thành phần 
thông tin chỉ báo cấu hình khung vô tuyến được chọn được trao đổi để tạo cấu hình cấu 
hình khung vô tuyến được chọn để sử dụng trong hệ thống truyền thông kiểu «.  
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(11) 59181 
(21) 1-2018-01245 (51) 8 C12Q  1/68 

(22) 25.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/NL2016/050593      25.08.2016 (87) WO2017/034407 02.03.2017 
(30) 15182601.3           26.08.2015      EP 
(71) SELF-SCREEN B.V.  (NL) 

Biothof 15 1, 1098 RX Amsterdam, The Netherlands 
(72) HESSELINK, Albertus Theodorus (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phát hiện tổn thương tiền ung thư mức độ cao do 

virut gây u nhú (HPV) gây ra, các ung thư xâm lấn do HPV gây 
ra, ung thư phụ khoa và các ung thư vùng hậu môn sinh dục 
không phải do HPV gây ra in vitro và kit để thực hiện phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện các thương tổn tiền ung thư mức độ cao do 
virut gây u nhú ở người (HPV) gây ra, các ung thư xâm lấn do HPV gây ra và ung thư 
phụ khoa và các ung thư vùng hậu môn sinh dục không phải do HPV gây ra in vitro, 
phương pháp này bao gồm phát hiện sự metyl hóa quá mức trong gen ZIC 1 và/hoặc 
GHSR trong tế bào bằng cách đó sự metyl hóa quá mức cho thấy sự có mặt của các 
thương tổn tiền triệu có khả năng xâm lấn do HPV gây ra, các ung thư xâm lấn do HPV 
gây ra và ung thư phụ khoa và các ung thư vùng hậu môn sinh dục không phải do HPV 
gây ra. Sáng chế còn đề cập đến kit để phát hiện sự metyl hóa ZIC 1 và/hoặc GHSR.  
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(11) 59182 
(21) 1-2018-01285 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00 

(22) 28.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/073062   28.09.2016 (87) WO2017/055328 06.04.2017 
(30) 15188262.8        02.10.2015      EP 

16167893.3        02.05.2016      EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG   (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland  
(72) HOFER, Thomas  (CH), FERRARA KOLLER, Claudia  (CH), MOESSNER, 

Ekkehard  (DE), HE, Mi  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng CD19 của người với ái lực cao, phương pháp 

sản xuất kháng thể, dược phẩm chứa kháng thể, 
polynucleotit mã hóa kháng thể, vectơ và vật chủ chứa 
polynucleotit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng CD19 của người (các kháng thể kháng-CD19 
của người), phương pháp sản xuất chúng, các dược phẩm có chứa các kháng thể này, và 
các phương pháp sử dụng chúng.  
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(11) 59183 
(21) 1-2018-01306 (51) 8 C07D  487/04, A61K  31/519,  

31/5377, A61P  35/00,  43/00, C07D  
519/00 

(22) 07.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/076354            07.09.2016 (87) WO2017/043550 A1 16.03.2017 
(30) 2015-177073            08.09.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2018 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan 
(72) MIYAZAKI, Isao (JP), SHIMAMURA, Tadashi (JP), KATO, Masanori (JP), FUJITA, 

Hidenori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrimidin ngưng tụ, chế phẩm ức chế được sắp xếp lại 

trong quá trình chuyển nạp, thuốc chống khối u và dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin ngưng tụ. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm ức 
chế được sắp xếp lại trong quá trình chuyển nạp (RET) chứa hợp chất hoặc muối của nó 
mà hoạt tính ức chế RET chưa được biết đến, làm thành phần hoạt tính, và cũng đề cập 
đến thuốc ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh (ví dụ, khối u ác tính) mà có thể ngăn ngừa hoặc 
điều trị được nhờ hoạt tính ức chế RET. Chế phẩm ức chế RET chứa hợp chất có công 
thức (I) hoặc muối của nó, làm thành phần hoạt tính: 

 

 
 

trong đó A, R1 to R3, X, và n như được định nghĩa trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề 
cập đến thuốc chống khối u và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 59184 
(21) 1-2018-01313 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 29.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/073192   29.09.2016 (87) WO2017/055404 06.04.2017 
(30) 15188036.6        02.10.2015       EP 

15188065.5        02.10.2015       EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG   (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland  
(72) CODARRI-DEAK, Laura  (CH), FERTIG, Georg  (DE), FISCHER, Jens  (DE), 

KLEIN, Christian  (DE), LEVITSKI, Viktor  (SE), LIFKE, Valeria  (DE), PERRO, 
Mario  (IT), REGULA, Joerg Thomas  (DE), SCHLOTHAUER, Tilman  (DE), 
SEEBER, Stefan  (DE), UMANA, Pablo  (CR), WUENSCHE, Ildiko  (HU), ZWICK, 
Adrian  (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép đặc hiệu đối với PD1 và TIM3, phương 

pháp sản xuất kháng thể, dược phẩm chứa kháng thể, 
polynucleotit mã hóa kháng thể, vectơ và tế bào chủ chứa 
polynucleotit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép bao gồm vị trí gắn kết kháng nguyên thứ 
nhất gắn kết đặc hiệu với PD1 và vị trí gắn kết kháng nguyên thứ hai gắn kết đặc hiệu 
với TIM3, cụ thể là kháng thể đặc hiệu kép, trong đó kháng thể đặc hiệu kép này gắn kết 
với TIM3 với ái lực gắn kết thấp hơn khi so với mức gắn kết với PD1. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp sản xuất các phân tử này và dược phẩm chứa các phân tử này. 
Sáng chế còn đề cập đến polynucleotit mã hóa kháng thể đặc hiệu kép, vectơ và tế bào 
chủ chứa polynucleotit này. 
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(21) 1-2018-01316 (51) 8 A61K  31/436,  47/10, A61P  27/02,  

31/10 
(22) 13.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/077014         13.09.2016 (87) WO2017/047597 23.03.2017 
(30) 62/220,847         18.09.2015       US 
(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5338651, Japan 
(72) ZHANG, Jinzhong (US), KAGEYAMA, Masaaki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm phòng ngừa hoặc điều trị bệnh nấm giác mạc chứa 

rapamycin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hoạt chất là rapamycin hoặc muối của nó để phòng 

ngừa hoặc điều trị bệnh nấm giác mạc. 
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(21) 1-2018-01349 (51) 8 A61K  31/551,  31/55, C07D  243/00,  

243/10,  495/14 
(22) 09.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/051107     09.09.2016 (87) WO2017/044849 16.03.2017 
(30) 62/217,521          11.09.2015       US 
(71) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.  (US) 

450 Brookline Avenue, Boston, MA 02215, United States of America 
(72) BRADNER, James, E. (US), QI, Jun (CN), TANAKA, Minoru (JP), BUCKLEY, 

Dennis (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất xyano thienotriazolodiazepin, dược phẩm và kit 

chứa chúng 
  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) và (II): 

                                  

(II) 
                                 
 

trong đó RA1, RA2, X1, RB, vòng C, RC, c, R1, R2, và RM là như được xác định trong bản 
mô tả; và dược phẩm chứa chúng. Các hợp chất có công thức (I) và (II), và dược phẩm 
này là chất gắn kết của bromodomain và/hoặc protein chứa bromodomain (ví dụ, các 
protein bromo và đầu tận cùng (bromo and extra terminal -BET)). Sáng chế còn đề cập 
đến kit chứa hợp chất và dược phẩm này. Hợp chất, dược phẩm và kit này là hữu ích để 
ức chế hoạt tính (ví dụ, hoạt tính tăng) của bromodomain và/hoặc protein chứa 
bromodomain và để điều trị và/hoặc phòng bệnh ở đối tượng liên quan đến 
bromodomain hoặc protein chứa bromodomain (ví dụ, bệnh tăng sinh, bệnh tim mạch, 
bệnh nhiễm virut, bệnh xơ hóa, bệnh chuyển hóa, bệnh nội tiết, và bệnh nhiễm độc 
phóng xạ). Hợp chất, dược phẩm và kit này còn hữu ích để ngừa thai cho nam giới. 
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(21) 1-2018-01350 (51) 8 A61K  31/44, A01N  43/40, C07D  
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(72) JANSMA, Matthew (US), ADAWAY, Timothy (US), TRIPPEER, Michael (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế dẫn xuất picolinamit 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các dẫn xuất picolinamit. Cụ thể, sáng chế đề 
cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức (III)  

 

 
 

trong đó R1, R2,và R3 là như được xác định trong bản mô tả, bằng cách alkyl hóa 
picolinamit với các chloroacylal được thế, trong đó phản ứng này được thực hiện khi có 
mặt chất xúc tác chuyển pha và chất đồng xúc tác halogenua vô cơ.  
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(11) 59188 
(21) 1-2018-01358 (51) 8 C07K  7/02, A61K  38/08, A61P  

35/00, G01N  33/68, A61K  38/03, 
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(22) 19.09.2016 (43) 25.09.2018 
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(71) 1. DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM  (DE) 

Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg, Germany 

2. RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG  (DE) 
Grabengasse 1, 69117 Heidelberg, Germany 

(72) CARDINALE, Jens (DE), SCHÄFER, Martin (DE), KOPKA, Klaus (DE), EDER, 
Matthias (DE), BAUDER-WUEST, Ulrike (DE), EISENHUT, Michael (DE), 
BENESOVA, Martina (CZ), HABERKORN, Uwe (DE), GIESEL, Frederik (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế được đánh dấu 18F của kháng nguyên màng 

đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSMA), chế phẩm để chuẩn đoán bệnh 
và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất là thuốc có phóng xạ dùng để chẩn đoán bệnh hữu 
dụng và dùng trong y học hạt nhân làm chất phóng xạ đánh dấu và chất tạo ảnh đối với 
các tình trạng bệnh lý khác nhau của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cụ thể, sáng chế đề 
cập đến chất ức chế được đánh dấu F18 của kháng nguyên màng đặc hiệu tuyến tiền liệt 
(PSMA). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm để chẩn đoán bệnh và dược phẩm 
chứa hợp chất này. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
122 

(11) 59189 
(21) 1-2018-01360 (51) 7 G06Q  20/30,  20/32,  20/34,  20/38 

(22) 26.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/SG2016/050418   26.08.2016 (87) WO2017/039539 09.03.2017 
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(71) JING KING TECH HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

24 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit Techpark I, Singapore 416255, Singapore  
(72) SUN, Guohua  (CN), WU, Shuming  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống dùng cho giao dịch trực tuyến bảo 

mật sử dụng thẻ mạch tích hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện giao dịch trực tuyến bảo mật giữa thẻ mạch 

tích hợp, thiết bị truyền thông và máy chủ, bao gồm, trong thẻ mạch tích hợp, tạo ra một 
khóa mã hóa động cho dữ liệu giao dịch, và truyền khóa mã hóa động đến thiết bị 
truyền thông thông qua truyền thông trường gần, trong thiết bị truyền thông, mã hóa dữ 
liệu giao dịch sử dụng khóa mã hóa động; trong thẻ mạch tích hợp, ký dữ liệu giao dịch 
để thu được chữ ký giao dịch và gửi chữ ký giao dịch đến thiết bị truyền thông thông 
qua truyền thông trường gần; và truyền dữ liệu giao dịch được mã hóa và chữ ký giao 
dịch từ thiết bị truyền thông đến máy chủ thông qua các phương tiện truyền thông để 
giải mã dữ liệu giao dịch được mã hóa và xác nhận của chữ ký giao dịch bằng máy chủ, 
trong đó nhãn được gán cho khóa mã hóa động để nhận biết trong việc giải mã dữ liệu 
giao dịch được mã hóa.  
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SE-151, 85 Sodertalje, Sweden 
(72) PIKE, Kurt, Gordon (GB), BARLAAM, Bernard, Christophe (FR), HUNT, Thomas, 

Anthony (GB), EATHERTON, Andrew, John (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất 8-[6-[3-(amino)propoxy]-3-pyriđyl]-1-isopropyl-

imiđazo[4,5-c]quinolin-2-on làm chất điều biến chọn lọc kinaza 
đột biến mất điều hòa giãn mao mạch (ataxia telangiectasia 
mutated - ATM) để điều trị ung thư và dược phẩm chứa dẫn 
xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 
 

 
 

và muối dược dụng của hợp chất này, trong đó R1, R2, R3, R4 và R5 có nghĩa như được 
xác định trong bản mô tả. Hợp chất và muối theo sáng chế được sử dụng để điều trị 
hoặc ngăn ngừa bệnh được trung gian bởi kinaza đột biến mất điều hoà giãn mao mạch 
(ATM), bao gồm bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
này.  
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(72) FENG, Bin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối dùng để truyền dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đầu cuối dùng để truyền dữ liệu. Theo 
phương pháp, thiết bị đầu cuối xác định, theo thông tin cấu hình được gửi bởi trạm gốc, 
để sử dụng ít nhất hai TTI khác nhau để truyền các PDSCH khác nhau và/hoặc các 
PUSCH trên sóng mang mục tiêu. Thiết bị đầu cuối dò tìm xem liệu DCI thứ nhất có 
mặt trong ít nhất một PDCCH trong mành con mục tiêu trên sóng mang mục tiêu, DCI 
thứ nhất được sử dụng để lập lịch ít nhất một PDSCH được truyền trong mành con mục 
tiêu trên sóng mang mục tiêu. Khi thiết bị đầu cuối dò tìm xem DCI thứ nhất không có 
mặt, hay DCI thứ nhất có mặt và TTI của ít nhất một PDSCH được lập lịch bởi DCI thứ 
nhất nhỏ hơn mành con mục tiêu, thiết bị đầu cuối dò tìm DCI chuyên dụng trong kênh 
điều khiển truyền xuôi chuyên dụng trong mành con mục tiêu, TTI của PDSCH hoặc 
PUSCH được lập lịch bởi DCI chuyên dụng nhỏ hơn mành con mục tiêu.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất và thực phẩm để kiểm soát bệnh ký sinh trùng ở cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phụ gia và thực phẩm để kiểm soát các bệnh ký sinh trùng ở cá 

trong ngành nuôi cá, phụ gia và thực phẩm này khác biệt ở chỗ chứa β-1,4-manobioza. 
Sáng chế còn đề xuất chất và thực phẩm để kiểm soát bệnh ký sinh trùng ở cá mà khác 

biệt ở chỗ chứa β-1,4-manobioza. Việc bổ sung chất kiểm soát bệnh ký sinh trùng ở cá 
theo sáng chế vào thực phẩm làm thực phẩm này có khả năng làm giảm số lượng các 
nang ký sinh và cải thiện các bệnh ký sinh trùng, và kiểm soát ký sinh trùng mà không 
kéo theo sự phức tạp liên quan đến việc chuyển cá vào bể có hàm lượng muối thấp hoặc 
bể chứa thuốc hoặc các bể tương tự, và không tạo áp lực lên cá. 
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(21) 1-2018-01388 (51) 7 C07D  413/04,  271/10,  271/06, 
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(72) KIM, Yuntae  (KR), LEE, Chang Sik  (KR), OH, Jung Taek  (KR), SONG, Hyeseung  

(KR), CHOI, Jin  (KR), LEE, Jaeyoung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất oxadiazol amin làm chất ức chế histon deaxetylaza 

6 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có hoạt tính ức chế histon deaxetylaza 6 (HDAC6), chất đồng 

phân lập thể hoặc muối dược dụng của nó, dược phẩm chứa hợp chất này và phương 
pháp điều chế nó. 
Hợp chất, chất đồng phân lập thể hoặc muối dược dụng của hợp chất này theo sáng chế 
có hoạt tính ức chế HDAC6 và có hiệu quả trong phòng hoặc điều trị bệnh liên quan đến 
HDAC6, bao gồm bệnh nhiễm khuẩn; khối u; bệnh nội tiết; bệnh liên quan đến dinh 
dưỡng và chuyển hóa; bệnh rối loạn tâm thần và hành vi; bệnh thần kinh; bệnh ở mắt và 
phần phụ; bệnh tim mạch; bệnh đường hô hấp; bệnh tiêu hóa; các bệnh về da và mô 
dưới da; bệnh của hệ cơ xương và mô liên kết; hoặc dị tật bẩm sinh, dị dạng và các bất 
thường về nhiễm sắc thể. 
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(11) 59194 
(21) 1-2018-01391 (51) 7 C11D  1/29,  1/12,  1/75,  1/88 

(22) 23.09.2016 (43) 25.09.2018 
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14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210, Japan 
(72) HlRAKI Mai  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt quần áo, phương pháp cải thiện đặc tính tan 

bọt và phương pháp giặt quần áo bằng tay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt quần áo chứa thành phần (a) và thành phần (b): 

thành phần (a): muối sulfat este có công thức chung (1) sau đây: 
                                R-O-(AO)n-SO3M (1) 
trong đó R là nhóm hydrocacbon có 10 đến 18 nguyên tử cacbon, AO là nhóm 
alkylenoxy được chọn từ nhóm alkylenoxy có 2 nguyên tử cacbon và nhóm alkylenoxy 
có 3 nguyên tử cacbon, n là số nguyên từ 0 đến 20, và M là cation; và 
thành phần (b): chất hoạt động bề mặt lưỡng tính,  
trong đó tỷ lệ của hợp chất khi n bằng 0 trong công thức chung (1) và hợp chất khi n 
bằng 1 trong công thức chung (1) trong thành phần (a) là từ 65% đến 95% khối lượng, 
và khối lượng của thành phần (b) đối với 100 phần khối lượng của tổng khối lượng của 
hợp chất khi n bằng 0 trong công thức chung (1) và khối lượng của hợp chất khi n bằng 
1 trong công thức chung (1) là 5 đến 17 phần khối lượng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép đặc hiệu với thụ 

thể TNF đồng kích thích, polynucleotit mã hóa kháng thể và 
dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép mới, bao gồm (a) ít 
nhất một gốc có khả năng gắn kết đặc hiệu với kháng nguyên tế bào đích, (b) ít nhất 
một gốc có khả năng gắn kết đặc hiệu với thành viên họ thụ thể TNF kích thích đồng 
thời, và (c) miền Fc gồm có cấu trúc siêu phân tử thứ nhất và thứ hai có khả năng kết 
hợp ổn định, và phương pháp sản xuất các phân tử này và polynucleotit mã hóa kháng 
thể này và dược phẩm chứa nó. 
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KLEIN, Christian (DE), LEVITSKI, Viktor (SE), UMAÑA, Pablo (CR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép có hóa trị bốn đặc 

hiệu với thụ thể TNF đồng kích thích, polynucleotit mã hóa 
kháng thể và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép mới, bao gồm (a) bốn 
gốc có khả năng gắn kết đặc hiệu với thành viên họ thụ thể TNF kích thích đồng thời, 
(b) ít nhất một gốc có khả năng gắn kết đặc hiệu với kháng nguyên tế bào đích, và (c) 
miền Fc gồm có cấu trúc siêu phân tử thứ nhất và thứ hai có khả năng liên kết ổn định, 
và phương pháp sản xuất các phân tử này và polynucleotit mã hóa phân tử này và dược 
phẩm chứa chúng.  
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Christian  (DE), KLOSTERMANN, Stefan  (DE), MOESSNER, Ekkehard  (DE), 
MOLHOJ, Michael  (DK), NEUMANN, Christiane  (DE), REGULA, Joerg Thomas  
(DE), SCHAEFER, Wolfgang  (DE), UMANA, Pablo  (CR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử gắn kết kháng nguyên đặc kiệu kép hoạt hóa tế bào T 

kháng CEAXCD3, phương pháp tạo kháng thể, dược phẩm chứa 
kháng thể, polynucleotit đã được phân lập mã hóa phân tử 
gắn kết kháng nguyên, vectơ và tế bào chủ chứa 
polynucleotit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép để hoạt hóa tế bào T và 
định hướng lại tế bào đích đặc hiệu. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến polynucleotit mã hóa 
phân tử gắn kết kháng nguyên đặc hiệu kép này, và vectơ và tế bào vật chủ chứa 
polynucleotit đó. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất phân tử gắn kết kháng 
nguyên đặc hiệu kép theo sáng chế, và phương pháp sử dụng các phân tử gắn kết kháng 
nguyên đặc hiệu kép này trong điều trị bệnh. 
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NOLAND, Cameron (US), ZHANG, Yingnan (CN), ZHOU, Lijuan (US), GAO, 
Xinxin (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Peptit xystin knot (CKP), phương pháp sản xuất và dược phẩm 

chứa peptit này 
  (57)     Sáng chế đề xuất xystin knot peptit không tồn tại tự nhiên (CKP) mà gắn kết với VEGF-

A. Ngoài ra, sáng chế đề xuất phương pháp sử dụng CKP không tồn tại tự nhiên mà gắn 
kết với VEGF-A, bao gồm dược phẩm chẩn đoán và điều trị và phương pháp. CKP 
không tự nhiên mà gắn kết với protein 6 liên quan đến thụ thể lipoprotein (LRP6) mật 
độ thấp cũng được đề xuất.  
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(72) CAI, Xiaorong (CN), LEWIS, Brian (US), RUSSELL, Chelsea (US), RILEY, Michael 
R. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mực thấm nước và phương pháp sản xuất mực này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mực thấm nước bao gồm chất màu và thuốc nhuộm tan trong nước. 
Mực này cũng bao gồm chất giữ ẩm mà thuốc nhuộm tan trong nước được hòa tan ít 
nhất một phần trong đó. Chất giữ ẩm này có mặt trong mực với lượng nằm trong khoảng 
từ 20 phần trăm trọng lượng đến 70 phần trăm trọng lượng. Lượng chất giữ ẩm tạo ra tốc 
độ bay hơi chậm. Mực này cũng bao gồm nước, khiến cho mực thích hợp để dùng với 
một số máy in phun. Do chất màu không được hòa tan trong chất giữ ẩm hoặc nước, nó 
tạo thành hình ảnh trên bề mặt của mặt được in của chất nền. Tốc độ bay hơi chậm của 
chất giữ ẩm cho phép nó mang mực đi qua độ dày của chất nền sao cho nó có thể nhìn 
thấy được trên mặt không được in của chất nền. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
sản xuất mực thấm nước này.   
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Protein dung hợp FGF21 có tác dụng kéo dài và dược phẩm chứa 

protein này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein dung hợp chứa protein đột biến FGF21 và vùng Fc của 

globulin miễn dịch. Protein dung hợp theo sáng chế có tác dụng dược lý, độ bền in vivo 
và độ ổn định protein được cải thiện, và dược phẩm chứa hoạt chất là protein dung hợp 
có thể được sử dụng một cách có hiệu quả làm tác nhân trị bệnh đái tháo đường, bệnh 
béo phì, rối loạn mỡ máu, hội chứng chuyển hóa, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 
hoặc bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. 
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(JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Oligome đối nghĩa và dược phẩm chứa oligome này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến oligome đối nghĩa mà cho phép sự bỏ qua exon 45 ở gen 
dystrophin người. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các dược phẩm chứa oligome này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Van pit tông có thể dẫn động dọc trục và đường ống có van 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến van pit tông có thể dẫn động dọc trục bao gồm hệ thống bánh răng 

để biến đổi chuyển động thẳng từ bộ dẫn động thành chuyển động thẳng của van pit 
tông trong đó hệ thống bánh răng bao gồm các thanh răng và ít nhất một bánh răng 
truyền dẫn hướng. Sáng chế còn đề cập đến đường ống có một hoặc nhiều van pit tông.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp dùng cho động vật thủy sinh để kích 

thích sự phát triển và làm giảm tỷ lệ chuyển đổi thức ăn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm được phối trộn để sử dụng cho các loài sống dưới nước 

và phương pháp sử dụng chúng làm thức ăn, hoặc bổ sung vào thức ăn của động vật thủy 
sinh, cụ thể là đối với quy trình nuôi trồng thủy sản. Sáng chế đề cập đến các phương án 
về chế phẩm có thể chứa glucan, silic dioxit, đất sét khoáng, manan, cây ngọc giá, cây 
thạch kiềm, probiotic, và/hoặc chất kết dính. Chất kết dính này có thể được lựa chọn cụ 
thể để tạo thuận lợi cho việc sử dụng cho các loài sống dưới nước. Theo các phương án 
nhất định, chất kết dính chứa dầu, như dầu đậu nành, hoặc sirô, như mật đường, hoặc 
hỗn hợp của chúng. Theo một số phương án, chế phẩm có thể còn chứa polyphenol, chất 
kháng khuẩn, và/hoặc vắcxin. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp thúc đẩy sự sinh 
trưởng và/hoặc chức năng miễn dịch ở động vật thủy sinh. 
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2. Trần Minh Đức   (VN) 
645/20 Trần Xuân Soạn, KP2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Chế phẩm dùng để diệt virut viêm gan B 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để diệt virut viêm gan B chứa cao nhân trần, cao cỏ 

mực, cao diệp hạ châu, vitamin C, vitamin B12.  
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(72) KUNZ, Michael  (DE), KUHLMANN, Fabian  (DE), BEHRENS, Daniel  (DE) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng tại chỗ, phương pháp sản xuất chế phẩm và kit 

để sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng tại chỗ, phương pháp sản xuất chế phẩm và để sản 

xuất chế phẩm này. Sáng chế đề cập đến chế phẩm thích hợp để dùng tại chỗ, chứa 
nước, dimetyl isosorbit, polyol và chất chống oxy hóa phenol hoặc polyphenol. Phương 
pháp sản xuất chế phẩm theo sáng chế là một phần của sáng chế, cũng như kit để sản 
xuất chế phẩm này. Các chất chống oxy hóa phenol hoặc polyphenol tùy ý được cung 
cấp dưới dạng sản phẩm đông khô cho phương pháp và kit nêu trên. 
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(72) ZHANG, Wenming (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất trừ dịch hại azol hai vòng được thế dị vòng, chế 

phẩm trừ dịch hại chứa hợp chất này, phương pháp kiểm soát 
dịch hại không xương sống và hạt giống được xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất trừ dịch hại azol hai vòng được thế dị vòng có công thức 
1, bao gồm toàn bộ các chất đồng phân lập thể và đồng phân hình học, N-oxit, và muối 
của nó, trong đó Q là Q-1, Q-2, Q-3 hoặc Q-4 và A, R1, m, X1, X2, Y1, Y2, Y3 và R5a 
được định nghĩa như trong bản mô tả; chế phẩm trừ dịch hại chứa hợp chất này; phương 
pháp kiểm soát dịch hại không xương sống, bao gồm bước cho dịch hại không xương 
sống này hoặc môi trường sinh sống của nó tiếp xúc với lượng hữu hiệu của hợp chất 
hoặc chế phẩm này; và hạt giống được xử lý.  
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(21) 1-2018-01459 (51) 7 G01M  3/20,  3/22 
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(71) INFlCON GMBH   (DE) 

Bonner Str. 498, 50968 KoIn (DE)  
(72) WETZIG, Daniel  (DE), GERDAU, Ludolf  (DE) 
(74) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG PARTNERS JSC.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để phát hiện sự thay đổi khí thử trong 

tìm kiếm sự rò rỉ khí hít vào 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để xác định sự thay đổi lượng khí thử được 

phát hiện bằng đầu dò hít (20) của thiết bị phát hiện rò rỉ (18) trong dòng khí từ xung 
quanh mẫu thử (12) được nén bằng khí không chứa oxy mà chứa ít nhất một lượng CO2, 
khác biệt ở chỗ, đo được lượng oxy trong không khí xung quanh.  
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(22) 07.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/055912       07.10.2016 (87) WO2017/062721 13.04.2017 
(30) 62/239,369            09.10.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2018 
(75) 1. STUART L. PHOENIX  (US) 

914 Highland Road, Ithaca, NY 14850, United States of America 
2. MICHAEL T. KEZIRIAN  (US) 
4821 Nasa Parkway, Seabrook, TX 77586, United States of America 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và hệ thống chiết xuất khí bị mắc kẹt từ môi 

trường dưới nước, chuyển hóa khí này thành các clathrat và 
vận chuyển đi tiêu thụ một cách an toàn 

  (57)     Sáng chề đề xuất phương pháp và hệ thống để chiết xuất khí bị mắc kẹt (như khí tự 
nhiên hoặc hydro) hoặc hỗn hợp dầu và khí tự nhiên từ môi trường dưới mặt đất như bên 
dưới đáy đại dương và chuyển hóa khí này thành hydrate rắn như clathrat bao gồm các 
bước a) chiết xuất khí bị mắc kẹt (như khí tự nhiên hoặc hydro) hoặc hỗn hợp của dầu 
và khí tự nhiên; b) tùy ý phân tách khí tự nhiên từ hỗn hợp của dầu và khí tự nhiên trong 
thùng hoặc bình chứa thứ nhất; c) vận chuyển khí bị mắc kẹt đến thùng hoặc bình chứa 
thứ hai; d) dẫn nước biển vào thùng hoặc bình chứa thứ hai; e) trộn khí bị mắc kẹt và 
nước tạo hành huyền phù clathrat hydrat/nước; f) loại nước dư thừa từ huyền phù 
clathrat hydrat tạo thành chất rắn chứa clathrat hydrat; và g) xử lý chất rắn chứa clathrat 
hydrat thành dạng có thể vận chuyển được; và h) tùy ý đưa khí vào trong bình chứa có 
thể vận chuyển. 
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(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.   (US) 
225 South Lake Avenue, Suite 1050, Pasadena, CA 91101, United States of America  

(72) MELQUIST, Stacey  (US), KANNER, Steven  (US), ROZEMA, David, B.  (US), 
LEWIS, David, L.  (US), ALMEIDA, Lauren, J.  (US), WAKEFIELD, Darren, H  (US), 
TRUBETSKOY, Vladimir, S.  (US), PEI, Tao  (US), LI, Zhen  (US), ALMEIDA, 
Aaron  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất can thiệp ARN của gen LPA 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất can thiệp ARN (RNAi) và chất tiếp hợp của chất RNAi để ức 
chế sự biểu hiện của gen LPA (apo(a)). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa một 
hoặc nhiều chất RNAi của LPA tùy ý với một hoặc nhiều chất trị liệu khác. Sự phân 
phối chất RNAi của LPA được mô tả đến các tế bào gan in vivo giúp ức chế sự biểu hiện 
gen LPA, điều trị các bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến tim mạch. 
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(30) 102015000048836          07.09.2015      IT 
(71) GEOX S.p.A.  (IT) 

Via Feltrina Centro 1631044 Montebelluna, Frazione Biadene (IT)  
(72) POLEGATO MORETTI, Mario  (IT), POLONI, Livio  (IT), BERGAMIN, Mirco  (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Giày thoáng khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày thoáng khí (10, 110, 210)  bao gồm đế ngoài giày (11, 111, 
211) được bố trí bên dưới tấm chèn (12, 112, 212), tấm chèn này ít nhất là thoáng khí 
một phần, nằm bên dưới mũ giày (13, 113, 213). Đế ngoài giày (11, 111, 211) ít nhất là 
thoáng khí một phần, bao gồm ít nhất một chi tiết thoáng khí dạng tấm (14, 114, 214) 
tạo bởi các hạt (15, 115, 215) làm bằng vật liệu xốp và có kích thước đồng nhất, được bố 
trí theo cách gần như có trật tự và giữa chúng có các lỗ trống tạo thành một hoặc nhiều 
kênh dẫn qua chi tiết thoáng khí (14, 114, 214) có thể thấm không khí và/hoặc hơi nước.  
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(11) 59211 
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(71) KINTAROCELLSPOWER CO., LTD.  (JP) 

22-37, Higashi-gotanda 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410022, Japan 
(72) GLADKOV Alexei (RU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp nuôi cấy tế bào gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nuôi cấy tế bào gốc trong đó phần chọc hút tủy xương 
thứ hai (23) là lớp trung gian được chiết ra khỏi phần chọc hút tủy xương thứ nhất (19) 
mà đó được tách ra thành các lớp; phần chọc hút tủy xương thứ hai (23) được nuôi cấy 
cùng với môi trường nuôi cấy và các tế bào gốc thứ nhất được cố định vào bề mặt đáy 
của bình nuôi cấy thứ nhất; nếu tổng diện tích bề mặt của các tế bào gốc thứ nhất so với 
diện tích bề mặt đáy của bình nuôi cấy thứ nhất đạt đến tỷ lệ đích thứ nhất thì các tế bào 
gốc thứ nhất được chiết ra khỏi bình nuôi cấy thứ nhất; các tế bào gốc thứ hai ở lớp trên 
được chiết ra khỏi các tế bào gốc thứ nhất mà đó tách thành các lớp và các tế bào gốc 
thứ hai này được nuôi cấy cùng với môi trường nuôi cấy, và các tế bào gốc thứ hai này 
được cố định lên bề mặt đáy của bình nuôi cấy thứ hai; và, nếu tổng diện tích bề mặt của 
các tế bào gốc thứ hai so với diện tích bề mặt đáy của bình nuôi cấy thứ hai đạt đến tỷ lệ 
đích thứ hai thì các tế bào gốc thứ hai được chiết ra khỏi bình nuôi cấy thứ hai. 

  
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
145 

(11) 59212 
(21) 1-2018-01509 (51) 8 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

19/06 
(22) 08.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/098468       08.09.2016 (87) WO2017/041732 16.03.2017 
(30) 201510576110.7            10.09.2015     CN 
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(72) SHI, Dongfang (US), FU, Changjin (CN), CHENG, Xi (CN), ZHU, Jianghua (CN), 

WEN, Jie (CN), GU, Jie (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị hoặc phòng ngừa chứng tăng axit 

uric-huyết hoặc bệnh gót và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó dùng để 

điều trị hoặc phòng ngừa chứng tăng axit uric-huyết hoặc bệnh gót. Hợp chất và muối 
dược dụng của nó theo sáng chế có tác dụng hữu ích trong việc kích thích sự bài tiết axit 
uric để điều trị hoặc phòng ngừa chứng tăng axit uric-huyết hoặc bệnh gót. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kit chứa chế phẩm chứa tế bào gốc nhau thai dùng để điều trị 

bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kit chứa chế phẩm chứa tế bào nhau thai bám dính trên nhựa nuôi 

cấy mô CD10+, CD34- , CD105+, CD200+, ví dụ tế bào gốc nhau thai, trong việc điều trị 
bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường (diabetic peripheral neuropathy - DPN).  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng chứa benzyl amin và chế phẩm có tác dụng 

chống lại bệnh nhiễm khuẩn mycobacteria 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất và chế phẩm chứa hợp chất này có tác dụng chống lại 

bệnh nhiễm khuẩn mycobacteria, và phương pháp điều chế các hợp chất và chế phẩm 
này. 
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(72) KIM, Dong Hyun  (KR), HAN, Myung Joo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Vi khuẩn Lactobacillus, chế phẩm dược và thực phẩm chứa 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn Lactobacillus sp., chủng Bifidobacterium sp., hoặc 

hỗn hợp của chúng, được phân lập từ kim chi hoặc phân người, chế phẩm dược và thực 
phẩm chứa chúng. Chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. hoặc chủng Bifidobacterium sp. 
theo sáng chế được phân lập từ kim chi hoặc phân người, và do đó có độ an toàn cao và 

có các hoạt tính sinh lý khác nhau như hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính ức chế β-
glucuronidaza, hoạt tính ức chế sản xuất lipopolysaccarit (LPS) hoặc hoạt tính cảm ứng 
sự biểu hiện protein liên kết vòng bịt. Theo đó, chủng Lactobacillus sp., chủng 
Bifidobacterium sp. hoặc hỗn hợp của chúng theo sáng chế có thể được sử dụng làm 
thực phẩm chức năng hoặc dược liệu hữu ích để phòng, giảm bớt hoặc điều trị tổn 
thương đường ruột, tổn thương gan, dị ứng, bệnh viêm hoặc chứng béo phì. 
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(72) ULMER, Helge  (DE), KERLER, Josef  (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm nền hương vị tự nhiên và chế 

phẩm nền hương vị tự nhiên thu được bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm nền hương vị tự nhiên và chế phẩm 

nền hương vị thu được bằng quy trình này. Phương án khác của sáng chế là phương pháp 
cung cấp lớp mùi vị quay nướng tự nhiên, vị caramen tự nhiên, vị bỏng ngô tự nhiên, vị 
bánh quy tự nhiên và/hoặc vị bơ tự nhiên cho sản phẩm thực phẩm.  
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(72) KESTELEYN, Bart Rudolf Romanie  (BE), RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard  
(BE), BONFANTI, Jean-Francois  (FR), JONCKERS, Tim Hugo Maria  (BE), 
BARDIOT, DorothÐe Alice Marie-Eve  (BE), MARCHAND, Arnaud Didier M  (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất indol được thế một hoặc hai lần làm chất ức chế quá 

trình sao chép của virut dengue và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indol được thế một lần hoặc hai lần và quy trình điều chế 
hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế được sử dụng trong phương pháp phòng ngừa hoặc 
điều trị nhiễm virut dengue cũng như để sử dụng làm thuốc, tốt hơn là thuốc để phòng 
ngừa hoặc điều trị nhiễm virut dengue. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm hoặc chế 
phẩm kết hợp chứa hợp chất này, dược phẩm hoặc chế phẩm để sử dụng làm thuốc, tốt 
hơn là thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị lây nhiễm virut dengue. 
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(11) 59218 
(21) 1-2018-01627 (51) 8 C07D  471/22,  487/22, A61K  

31/438, A61P  35/00 
(22) 07.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/074008    07.10.2016 (87) WO2017/060431 13.04.2017 
(30) 15189210.6         09.10.2015      EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) GOLLNER, Andreas (AT), BROEKER, Joachim (AT), KERRES, Nina (AT), 

KOFINK, Christiane (AT), RAMHARTER, Juergen (AT), WEINSTABL, Harald 
(AT), GILLE, Annika (DE), GOEPPER, Stefan (DE), HENRY, Manuel (DE), 
HUCHLER, Guenther (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất spiro[3H-indol-3,2´-pyrolidin]-2(1H)-on và dược phẩm 

chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

trong đó, các nhóm từ R1 đến R4, R7, A, D, E, F, V, W, X, Y, n, r và q là như được xác 
định trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ, hợp chất theo sáng chế có thể được sử dụng làm các 
chất ức chế tương tác MDM2-p53, dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị và/hoặc 
phòng ngừa các bệnh ung thư và các hợp chất trung gian tổng hợp. 
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(11) 59219 
(21) 1-2018-01629 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/4418, A61P  

25/16,  25/28 
(22) 23.05.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/072710    23.05.2016 (87) WO2017/050978 30.03.2017 
(30) 15186394.1         23.09.2015        EP 

16172005.7         30.05.2016        EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV   (BE) 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium  
(72) ROMBOUTS, Frederik, Jan, Rita  (BE), GIJSEN, Henricus, Jacobus, Maria  (NL), 

VAN BRANDT, Sven, Franciscus, Anna  (BE), TRABANCO-SUAREZ, AndrÐs, 
Avelino  (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-amin, dược phẩm chứa hợp 

chất này và quy trình bào chế dược phẩm nêu trên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế beta-secretaza 2, 3, 4, 5-tetrahydropyridin-6-amin 

có cấu trúc được thể hiện trong công thức (I) trong đó các gốc được xác định như nêu 
trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình 
bào chế dược phẩm nêu trên. Hợp chất và dược phẩm theo sáng chế được sử dụng để 
ngăn ngừa và điều trị rối loạn liên quan đến beta-secretaza, như bệnh Alzheimer, chứng 
suy giảm nhận thức nhẹ, chứng lão suy, chứng mất trí, chứng mất trí với thể Lewy, hội 
chứng Down, chứng mất trí liên quan đến đột quỵ, chứng mất trí liên quan đến bệnh 
Parkinson hoặc chứng mất trí liên quan đến beta-amyloit. 

  

  
                                                                                         (I) 
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(11) 59220 
(21) 1-2018-01636 (51) 8 F28D  19/04, F28F  3/02,  3/04,  

5/02, F28D  21/00 
(22) 10.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/056209     10.10.2016 (87) WO2017/062929 13.04.2017 
(30) 14/877,451          07.10.2015      US 
(71) ARVOS LJUNGSTROM LLC  (US) 

3020 Truax Road Wellsville, New York 14895, United States of America 
(72) ATKINSON, Nathan (US), SEEBALD, James D. (US), YOWELL, Jefferey E. (US), 

O'BOYLE, Jeffrey M. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm truyền nhiệt, cụm truyền nhiệt, chồng các tấm trao đổi 

nhiệt và tấm phân cách dùng cho chồng các tấm truyền nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm truyền nhiệt dùng cho bộ trao đổi nhiệt dạng hồi nhiệt quay 

bao gồm các hàng của các bề mặt truyền nhiệt, mỗi hàng này được căn thẳng hàng với 
trục dọc kéo dài giữa các đầu thứ nhất và thứ hai của nó. Các bề mặt truyền nhiệt có 
chiều cao tương đối với mặt phẳng tâm của tấm truyền nhiệt. Tấm truyền nhiệt bao gồm 
một hoặc nhiều kết cấu rãnh để phân cách các tấm truyền nhiệt ra xa khỏi nhau. Mỗi 
một trong số các kết cấu rãnh được định vị giữa các hàng liền kề của các bề mặt truyền 
nhiệt. Các kết cấu rãnh bao gồm một hoặc nhiều phần lồi nối với nhau, định vị trong 
rãnh dẫn dòng chung và kéo dài ra xa khỏi mặt phẳng tâm và một hoặc nhiều phần lồi 
kéo dài ra xa khỏi mặt phẳng tâm theo chiều ngược lại và đồng trục. Các phần lồi có 
chiều cao tương đối với mặt phẳng tâm, chiều cao này lớn hơn chiều cao của các bề mặt 
truyền nhiệt. 
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(11) 59221 
(21) 1-2018-01640 (51) 7 E02B 3/06 

(22) 18.04.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2018 
(71) Công ty TNHH Hồng Lâm   (VN) 

Số 275 đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  
(72) Trương Đình Dụ  (VN), Đặng Văn Khoa  (VN), Trương Hồng Sơn  (VN), Trương Thị 

Thu Hằng  (VN) 
(54) Tường bản tựa giảm sóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tường bản tựa giảm sóng, là công trình được tạo thành bằng cách 
đặt các bản tựa có lỗ giảm sóng trên bãi; Có ba loại bản tựa: bản tựa đặc, bản tựa hộp và 
bản tựa đầm. Mỗi bản tựa rộng khoảng 3-5m và cao khoảng 3,5- 5,5m, còn chiều dày 
tùy dạng bản. Chân của bản cắm và tựa vào bãi; phần phía trên thân bản tựa vào cọc 

chống, làm cho bản nghiêng với bãi một góc α 60-75 độ; phía chân bản có 2-3 cọc neo. 
Khi sóng xô vào, bản tựa được ổn định nhờ tựa vào nền và tựa vào cọc chống; Còn khi 
sóng rút ra thì bản tựa được ổn định nhờ trọng lượng bản thân, lực giữ của cọc chống và 
cọc neo. Khoảng cách mép hai bản liền kề 3-8cm. Độ sâu đóng cọc chống và cọc neo 
được xác định bằng tính toán ổn định của bản tựa, tùy thuộc và điều kiện sóng và địa 
chất bãi. Bản tựa, cọc chống và cọc neo được chế tạo sẵn trong nhà máy chuyên dụng 
hoặc ở xưởng của công trường; Việc thi công được tiến hành lắp đặt ở công trường bằng 
xà lan và máy đóng cọc. Sau khi bãi được tạo thành và đã trồng được cây thì có thể di 
dời tường bản tựa đến vị trí khác để xây tường cọc rỗng mới.  
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(11) 59222 
(21) 1-2018-01642 (51) 8 C07D  233/64,  401/04,  405/10, 

A61K  31/4174,  31/4439, A61P  
21/00 

(22) 05.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/055521    05.10.2016 (87) WO2017/062468 13.04.2017 
(30) 62/238,629         07.10.2015       US 

62/243,263        19.10.2015       US 
62/352,348        20.06.2016       US 

(71) 1. MITOBRIDGE, INC  (US) 
1030 Massachusetts Avenue, Suite 200, Cambridge, MA 02138, United States of 
America 
2. THE SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES  (US) 
10010 N. Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, United States of America 

(72) DOWNES, Michael (AU), EVANS, Ronald, M. (US), KLUGE, Arthur (US), LAGU, 
Bharat (US), MIURA, Masanori (JP), PANIGRAHI, Sunil, Kumar (IN), PATANE, 
Michael (US), SAMAJDAR, Susanta (IN), SENAIAR, Ramesh (IN), TAKAHASHI, 
Taisuke (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất chủ vận thụ thể hoạt hóa yếu tố tăng sinh peroxisome 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất chủ vận thụ thể hoạt hóa yếu tố tăng sinh peroxisome 

(peroxisome proliferator-activated receptors - PPAR), cụ thể là PPAR delta (PPARδ) và 
dược phẩm chứa các chất chủ vận này. Các hợp chất và dược phẩm này là hữu dụng 

trong điều trị bệnh liên quan đến PPARδ (ví dụ, bệnh về cơ, bệnh về mạch, bệnh não 
mất myelin, và bệnh về chuyển hóa). 
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(11) 59223 
(21) 1-2018-01647 (51) 7 C11D  1/02,  1/37,  3/395,  3/43,  

11/00 
(22) 03.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/073538       03.10.2016 (87) WO2017/067772 27.04.2017 
(30) 15190551.0            20.10.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) BAG Papiya  (IN), PAUL Pintu  (IN), SARKAR Arpita  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp xử lý vật nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp xử lý vật nền, ví dụ: vải, cụ thể là để loại 
bỏ vết bẩn trong số tất cả các loại vết bẩn. Có nhu cầu đối với sản phẩm duy nhất mà có 
tác dụng đối với tất cả các loại vết bẩn khác nhau. Do đó, mục đích của sáng chế là đề 
xuất chế phẩm để loại bỏ vết bẩn enzym, dạng hạt, dầu, có thể tẩy trắng/chứa nước. Cụ 
thể hơn, các tác giả sáng chế đó ngạc nhiên phát hiện ra rằng việc loại bỏ vết bẩn 
enzym, dạng hạt, dầu, có thể tẩy trắng/chứa nước có thể thực hiện được bằng chế phẩm 
chứa hệ chất hoạt động bề mặt anion và dianion, trong đó chất hoạt động bề mặt anion 
được chọn từ nhóm bao gồm sulfat được alkyl alkoxyl hóa và chất hoạt động bề mặt 
dianion được chọn từ nhóm bao gồm diphenyl oxit disulfonat có chiều dài chuỗi cacbon 
nằm trong khoảng từ C16 đến C18, dầu hòa tan chất béo và hydro peroxit. 
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(11) 59224 
(21) 1-2018-01651 (51) 8 C12N  15/02, A61K  39/395, A61P  

35/00, C07K  16/28,  16/32, C12N  
1/15,  1/19,  1/20,  5/10, C12P  21/08 

(22) 23.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/078067       23.09.2016 (87) WO2017/051888 A1 30.03.2017 
(30) 2015-187488       24.09.2015       JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) SATOH, Kazuki (JP), HIRAHARA, Kazuki (JP), WATANABE, Ichiro (JP), AMANO, 

Masato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể kháng GARP (Glycoprotein-A Repetitions 

Predominant), polynucleotit mã hóa kháng thể và dược phẩm 
chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng GARP (Glycoprotein-A Repetitions Predominant) 
mà liên kết với GARP và biểu hiện hoạt tính ức chế chức năng của tế bào T điều hòa 
(Treg) và biểu hiện hoạt tính ADCC. Sáng chế cũng đề cập đến nucleotit mã hóa kháng 
thể nêu trên và dược phẩm chứa kháng thể này để sử dụng trong liệu pháp trị khối u. 
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(11) 59225 
(21) 1-2018-01652 (51) 8 C07D  417/14, A61K  31/433, A61P  

31/00 
(22) 28.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/055795       28.09.2016 (87) WO2017/056012 A1 06.04.2017 
(30) 3119/DEL/2015       30.09.2015       IN 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) KHERA, Manoj Kumar (IN), MATHUR, Tarun (IN), SATTIGERI, Jitendra A. (IN), 

MASUDA, Nobuhisa (JP), SONEDA, Tsuyoshi (JP), KAGOSHIMA, Yoshiko (JP), 
KONOSU, Toshiyuki (JP), SUZUKI, Tetsuya (JP), YAMAOKA, Makoto (JP), 
ITOOKA, Ryo (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất hydroxyalkyl thiadiazol, dược phẩm chứa hợp chất 

này và chất ức chế tiểu đơn vị ADN gyraza GyrB và/hoặc tiểu 
đơn vị topoisomeraza IV ParE 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I): 
 

 
chất đồng phân lập thể, hoặc muối dược dụng của nó ức chế tiểu đơn vị ADN gyraza 
GyrB và/hoặc tiểu đơn vị topoisomeraza IV ParE, có độ tan tốt và profin an toàn để 
dùng cho người để điều trị các bệnh nhiễm vi khuẩn. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này và chất ức chế tiểu đơn vị ADN gyraza GyrB và/hoặc tiểu đơn 
vị topoisomeraza IV ParE. 
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(11) 59226 
(21) 1-2018-01664 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/506, A61P  

35/00 
(22) 19.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/052538     19.09.2016 (87) WO2017/053243 30.03.2017 
(30) 62/221,508          21.09.2015      US 
(71) PLEXXIKON INC.   (US) 

91 Bolivar Drive, Suite A, Berkeley, CA 94710, United States of America  
(72) IBRAHIM, Prabha N.  (US), SPEVAK, Wayne  (US), ZHANG, Jiazhong  (US), SHI, 

Songyuan  (US), POWELL, Ben  (US), MA, Yan  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng có công thức (I) trong đó các biến như được thể 
hiện trong bản mô tả, phương pháp và hợp chất trung gian để điều chế hợp chất này. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất nêu trên. 
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(11) 59227 
(21) 1-2018-01675 (51) 7 B32B  15/20,  3/26,  15/18, E04C  

2/36,  2/292,  2/34, B32B  7/04 
(22) 04.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/073654  04.10.2016 (87) WO2017/060229 13.04.2017 
(30) 15188317.0       05.10.2015      EP 
(71) OUTOKUMPU OYJ   (FI) 

Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki, Finland  
(72) FROHLICH, Thomas  (DE), LINDNER, Stefan  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chế tạo bộ phận hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo bộ phận hàn, trong đó ít nhất một chi tiết vật 

liệu được định vị giữa các chi tiết bằng kim loại cần hàn với nhau. ít nhất một phần nhô 
(5, 13, 23, 33, 43) được tạo ra cho ít nhất một chi tiết trong số các chi tiết bằng kim loại 
(3, 4; 11, 12; 21, 22; 31, 32; 41, 42) cần hàn với nhau, và ít nhất một lỗ (2, 14, 24, 34, 
44) được tạo ra cho ít nhất một chi tiết vật liệu (1, 15, 25, 35, 45) mà được định vị giữa 
các chi tiết bằng kim loại (3, 4; 11, 12; 21, 22; 31, 32; 41, 42) cần hàn và vật liệu cách 

ly (16, 17; 26; 36) cách ly khỏi các chi tiết bằng kim loại cần hàn. ít nhất một phần của 
phần nhô (5, 13, 23, 33, 43) ở một chi tiết trong số các chi tiết bằng kim loại cần hàn với 
nhau được đưa qua lỗ (2, 14, 24, 34, 44) để có sự tiếp xúc cơ học thông qua đầu trên của 
phần nhô (5, 13, 23, 33, 43) với chi tiết bằng kim loại thứ hai cần hàn. Công đoạn hàn 
(37, 38, 39) các chi tiết bằng kim loại với nhau được thực hiện bằng cách tập trung hiệu 
ứng hàn vào bề mặt của chi tiết bằng kim loại thứ hai mà liên kết qua phần nhô với chi 
tiết bằng kim loại thứ nhất cần hàn.  
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(11) 59228 
(21) 1-2018-01678 (51) 7 A61K  31/496,  39/395, C07K  16/30,  

16/40 
(22) 21.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/052942   21.09.2016 (87) WO2017/053469 30.03.2017 
(30) 62/221,190        21.09.2015      US 
(71) APTEVO RESEARCH AND DEVELOPMENT LLC   (US) 

2401 Fourth Avenue, Suite 1050, Seattle, Washington 98121, United States of America 
(72) TAN, Philip  (SG), BLANKENSHIP, John W.  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vùng chức năng gắn kết với CD3, polypeptit gắn kết với CD3 và 

dược phẩm chứa polipeptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phân tử protein gắn kết đặc hiệu với CD3, trong đó phân tử này 

có thể có ít nhất một vùng gắn kết với CD3 được làm tương thích với người. Các phân tử 
như vậy là hữu dụng để điều trị bệnh ung thư. Phân tử protein gắn kết với CD3 có thể có 
vùng chức năng gắn kết thứ hai gắn kết với một đích khác. Theo một phương án, các 
phân tử polypeptit đa đặc hiệu gắn kết với cả tế bào biểu hiện kháng nguyên khối u và 
cấu trúc dưới phân tử CD3 của phức hợp thụ thể tế bào T trên các tế bào T để cảm ứng 
tính gây độc tế bào của tế bào T phụ thuộc đích, sự hoạt hóa, và sự tăng sinh. Sáng chế 
cũng đề xuất dược phẩm chứa các phân tử polypeptit gắn kết CD3, phân tử axit nucleic 
mã hóa các polypeptit này và phương pháp tạo ra các phân tử này. 
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(11) 59229 
(21) 1-2018-01680 (51) 8 H04N  19/122,  19/60,  19/12,  19/18,  

19/189,  19/467 
(22) 23.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/RU2015/000921       23.12.2015 (87) WO2017/111648 A1 29.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong, 
518129, P. R. China 

(72) FILIPPOV, Alexey Konstantinovich (RU), RUFITSKIY, Vasily Alexeevich (RU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã và phương pháp giải mã dòng bit đầu vào 

thành ảnh được giải mã 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp (700) để mã hóa ảnh nguồn (101) thành dòng bit đầu 

ra (114) sử dụng các hệ số biến đổi được lượng tử hóa (112), bao gồm các bước: thu 
nhận (701), từ ảnh nguồn (101, 301), dữ liệu đầu vào (303) được nằm trong khối biến 
đổi (TU), biến đổi (702), theo loại biến đổi được lựa chọn từ trong số tập hợp của các 
loại biến đổi (305, 310), dữ liệu đầu vào (303) thành các hệ số biến đổi (110, 306, 311), 
lượng tử hóa (703) các hệ số biến đổi (110, 306, 311) để tạo ra các hệ số biến đổi được 
lượng tử hóa (112, 308, 313), tạo ra (704) thông tin chỉ số được thích ứng để nhận dạng 
loại biến đổi được lựa chọn trong số tập hợp của các loại biến đổi (305, 310), xác định 
(705) thông tin được che giấu, trong đó thông tin được che giấu là ít nhất một phần của 
thông tin chỉ số, và che giấu (706) thông tin được che giấu trong các hệ số biến đổi được 
lượng tử hóa (112, 308, 313).  
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(11) 59230 
(21) 1-2018-01683 (51) 8 F16L  15/04 

(22) 02.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/082567            02.11.2016 (87) WO2017/104282 A1 22.06.2017 
(30) 2015-244620            15.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.04.2018 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 
54 rue Anatole France, AULNOYE-AYMERIES 59620 France 

(72) INOSE, Keita (JP), SUGINO, Masaaki (JP), DOUCHI, Sadao (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối nối ren dùng cho ống thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối ren dùng cho ống thép mà đảm bảo đặc tính bít kín tốt và 
giảm bớt sự ăn mòn ở khe. Mối nối ren bao gồm chốt (10) và hộp (20). Chốt (10) bao 
gồm bề mặt vai thứ nhất (11), ren ngoài thứ nhất (14), bề mặt vai thứ hai (18), và ren 
ngoài thứ hai (17). Hộp (20) bao gồm bề mặt vai thứ nhất (21), ren trong thứ nhất (24), 
bề mặt vai thứ hai (28), và ren trong thứ hai (27). Giả  sử rằng khoảng cách giữa các bề 
mặt vai của chốt (10) là Lpin và khoảng cách giữa các bề mặt vai của hộp (20) là Lbox, và 

sự giao thoa δshld  được xác định bởi biểu thức (1) dưới đây, thì, mối nối ren được kết cấu 
sao cho các biểu thức (2) và (3) dưới đây được thỏa mãn. Trong các biểu thức (2) và (3), 

P là bước ren của ren ngoài thứ nhất (14), ∆min và ∆max lần lượt là các giới hạn dưới và 

trên của sự khác nhau giữa số vòng quay siết chặt, và λ là độ giãn dài của phần chốt (10) 
được bố trí gần hơn với đỉnh so với bề mặt vai thứ hai (18).  
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(11) 59231 
(21) 1-2018-01692 (51) 8 B62M  17/00 

(22) 27.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/055769        27.09.2016 (87) WO2017/055996 06.04.2017 
(30) 102015000056228        29.09.2015       IT 
(71) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera, PISA, Italy 
(72) SOATTI, Piero (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm sau của xe máy với hộp truyền động kiểu trục các đăng 

và xe máy có cụm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm sau của xe máy với hệ thống treo kiểu cacđăng bao gồm 

khung sau, càng, được nối khớp với khung quanh đường trục khớp nối, càng đỡ quay 
được trục quay của bánh sau của xe máy quanh đường trục quay, càng đỡ hộp truyền 
động kiểu trục cacđăng có ít nhất một trục truyền động thứ nhất, thích hợp để được nối 
với bộ truyền lực của động cơ kết hợp, ít nhất một trục cuối cùng có trục răng, mà được 
nối quay được với bánh sau, trong đó giữa trục truyền động thứ nhất và hình dạng cuối 
cùng được đặt xen khớp nối cacđăng thứ nhất, đòn tự lựa đỡ trục răng của trục cuối 
cùng, đòn này tự lựa quanh đường trục quay của bánh sau. Đòn tự lựa có phần cốc bố trí 
đồng trục với trục quay và có ít nhất đầu bên trong chứa và đỡ trục răng, và phần nhô 
bên ngoài bố trí nhô ra so với phần cốc, trong đó phần cốc được quay nhả ra bởi trục 
quay của bánh, trong đó phần nhô bên ngoài được nối cơ học với khung thông qua việc 
đặt xen giữa chúng thanh phản lực có khớp, ở vị trí tương ứng với các đầu dọc trục đối 
nhau, lần lượt trên khung và trên phần nhô bên ngoài. Có lợi, nếu càng có tấm che trước, 
bố trí đồng trục ít nhất một phần với trục quay ở phía đối diện với mặt phẳng đi qua 
đường tâm của bánh sau kết hợp, trong đó phần nhô bên ngoài có đoạn thứ nhất nhô ra 
so với cốc theo hướng dọc trục, song song với đường trục quay để nhô dọc trục ra khỏi 
tấm che, và đoạn thứ hai có phần lõm theo hướng dọc trục về phía mặt phẳng đi qua 
đường tâm của bánh sau kết hợp.  
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(22) 23.09.2016 (43) 25.09.2018 
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(71) ISAGRO S.P.A.  (IT) 

Via Caldera, 21, Milan, I-20153, Italy 
(72) Paolo BELLANDI (IT), Marilena GUSMEROLI (IT), Chiara SARGIOTTO (IT), 

Daniele BIANCHI (IT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất dị vòng trifloalkenyl có hoạt tính diệt giun tròn 

và chế phẩm nông nghiệp chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng trifloalkenyl mới có công thức (I): 

                                  Het-S(O)n-(CH2)m-CF=CF2 

                                                       (I) 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm nông nghiệp chứa hợp chất này dùng để 
kiểm soát giun tròn trong cây trồng nông nghiệp. 
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(CN), LINDVALL, Mika  (FI), MOSER, Heinz Ernst  (US), MUTZ, Michael  (DE), 
RECK, Folkert  (DE), RIEBESEHL, Bernd Ulrich  (DE), SCHOENHENTZ, Marc  
(FR), SETHURAMAN, Vijay  (IN), SIMMONS, Robert Lowell  (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Muối của axit 1-(((Z)-(1-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxo-2-(((3S,4R)-2-

oxo-4-((2-oxooxazolidin-3-yl)metyl)-1-sulfoazetidin-3-
yl)amino)etyliden)amino)oxy)xyclopropancarboxylic và 
dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến muối của axit 1-(((Z)-(1-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxo-2-(((3S,4R)- 
2-oxo-4-((2-oxooxazolidin-3-yl)metyl)-1-sulfoazetidin-3-yl)amino)etyliden)amino)oxy) 
5xyclopropancarboxylic (ở đây được gọi là hợp chất X), hợp chất X ở dạng rắn được 
hydrat hóa hoặc ở dạng tinh thể, dược phẩm chứa chúng, và quy trình điều chế chúng. 
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(72) BESSONOV, Alexander  (RU), ROBINSON, Adam  (GB), COTTON, Darryl  (GB), 

WHITE, Richard  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phát hiện bức xạ điện từ và phương pháp sản xuất thiết 

bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện bức xạ điện từ và phương pháp sản xuất thiết bị 

phát hiện bức xạ điện từ bao gồm: kênh dẫn với nguồn và điện cực máng được cấu tạo 
để cho phép dòng điện đi qua kênh dẫn; và lớp chấm lượng tử phủ trên kênh dẫn, lớp 
chấm lượng tử được cấu tạo để tạo ra điện tích khi tiếp xúc với bức xạ điện từ tới, điện 
tích sinh ra tạo ra điện trường mà gây ra sự thay đổi về dòng điện đi qua kênh dẫn phía 
dưới, sự thay đổi về dòng điện biểu thị một hoặc nhiều yếu tố bao gồm sự có mặt và 
biên độ của bức xạ điện từ tới; trong đó lớp chấm lượng tử được cấu tạo để có bề mặt 
bức xạ điện từ tới mà có hoa văn bao gồm các gợn sóng trên bề mặt tạo ra độ nhám bề 
mặt có biên độ đỉnh trung bình theo thứ tự nằm trong khoảng từ 10nm đến 300nm.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật ghi đọc được bằng máy tính để sản xuất thiết bị 
phát hiện bức xạ điện từ.   
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(72) MATSUDA Takashi (JP), YAMANE Yuji (JP), SAKOH Ryusuke (JP), KOIKE 

Noriyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm tạo lớp phủ, vật phẩm có lớp phủ hóa cứng và phương 

pháp xử lý bề mặt vật phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo lớp phủ chứa polyme có thể thủy phân ở một đầu có 

công thức (1) và polyme có thể thủy phân ở cả hai đầu có công thức (2), trong đó tỷ lệ 
phần trăm mol của polyme có thể thủy phân ở cả hai đầu so với tổng số mol của polyme 
có thể thủy phân ở một đầu và polyme có thể thủy phân ở cả hai đầu nằm trong khoảng 
từ 0% đến 20% mol; vật phẩm có lớp phủ hóa cứng được chế tạo bằng chế phẩm tạo lớp 
phủ này trên bề mặt của nó; và phương pháp xử lý bề mặt vật phẩm.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp để thử nghiệm sự giảm sút của thiết 

bị nhạy quang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để thử nghiệm sự giảm sút của thiết bị 

nhạy quang. Hiệu suất của các thiết bị nhạy quang theo thời gian có thể được thử 
nghiệm bằng cách tạo cấu hình hệ thống thử nghiệm thiết bị nhạy quang bao gồm tấm 
nguồn sáng làm lộ các thiết bị nhạy quang trong vật chứa ra cường độ chiếu sáng xác 
định. Cường độ chiếu sáng có thể được điều chỉnh bởi nguồn điện lập trình được theo 
một hoặc nhiều ngưỡng. Thử nghiệm có thể kéo dài trong một thời khoảng định trước 
với các phép đo năng suất được lấy ở các khoảng định trước trong toàn bộ thời khoảng 
đó. Phản hồi từ hệ thống thử nghiệm thiết bị nhạy quang có thể được ghi để xác định 
liệu có tăng cường độ chiếu sáng hay không, để dừng việc thử nghiệm, để tiếp tục việc 
thử nghiệm, và liệu một hoặc nhiều điều kiện môi trường có nên được thay đổi hay 
không. Các phép đo có thể được gửi đến máy khách để phân tích và hiển thị cho người 
sử dụng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt khuẩn dùng cho da 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dạng lỏng diệt khuẩn giúp có thể dễ dàng xác định vị trí bôi 
trong việc diệt khuẩn da tiền phẫu thuật và công việc tương tự, trong đó chế phẩm lỏng 
này thu được bằng cách tạo màu cho dung dịch nước olanxidin gluconat là chất lỏng 
không màu và trong suốt. Chế phẩm lỏng diệt khuẩn chứa olanxidin gluconat, chất tạo 
màu như màu vàng cam FCF (Sunset Yellow FCF), alkyl dimetylamin oxit như lauryl 
dimetylamin oxit, và tùy ý một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt không phải là alkyl 
dimetylamin oxit như polyoxyetylen alkyl ete bao gồm lauromacrogol và polyoxyetylen 
polyoxypropylen alkyl ete gồm polyoxyetylen (20) polyoxypropylen (4) xetyl ete. Chế 
phẩm dạng lỏng diệt khuẩn giúp có thể dễ dàng xác định vị trí bôi trong việc diệt khuẩn 
da tiền phẫu thuật và công việc tương tự. 
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(71) RECOMBINETICS, INC.   (US) 

1246 University Avenue West, Suite 301, Saint Paul, MN 55104, United States of 
America  

(72) SONSTEGARD, Tad, S.  (US), CARLSON, Daniel, P.  (US), FAHRENKRUG, Scott, 
C.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Động vật nuôi được biến đổi di truyền có khả năng chịu nóng 

gia tăng và phương pháp biến đổi di truyền động vật nuôi này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các động vật nuôi được biến đổi di truyền và các phương pháp tạo ra 

chúng mà biểu hiện phenotyp SLICK. Các động vật được đề cập trong bản mô tả này 
biểu hiện alen đã làm cùn cho gen thụ thể prolactin (PRLR). Khi được biểu hiện, các 
động vật nuôi sản sinh một PRLR mà thiếu đến 148 gốc axit amin (aa) đầu tận cùng của 
protein này, tất cả các khoảng và giá trị trong phạm vi khoảng được đề cập cụ thể là 
được dự định: ví dụ, từ 148 đến 69. Các động vật biểu hiện SLICK có khả năng điều 
nhiệt ưu việt hơn so với các động vật không slick và ít bị suy giảm mạnh sản lượng sữa 
trong mùa hè.  
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(72) YAMADA, Noriko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa chứa thành phần trừ sâu và phương pháp kiểm 

soát loài gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa chứa nhựa  polyetylen, và 5-cloro-4-ethyl-6-[2-(4-

triflorometylphenyl)ctylamino]pyrimidin; vật liệu kiểm soát loài gây hại thu được bằng 
cách làm cho 5-cloro-4-ethyl-6-[2-(4-triflorometylphenyl)etylamino]pyrimidin được giữ 
lại ở nhựa polyetylen; và phương pháp kiểm soát loài gây hại được bố trí bước trong đó 
vật liệu kiểm soát loài gây hại được đặt trong môi trường sống của loài gây hại. 
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(72) YAMADA, Noriko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu và phương pháp kiểm soát loài gây hại   

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu kiểm soát loài gây hại thu được do giữ 5- cloro-4-etyl-6-[2-
(4-triflorometylphenyl)etylamino]pyrimidin trên bề mặt của vật liệu gốc chứa đa sợi 
polyeste; và phương pháp kiểm soát loài gây hại bao gồm bước trong đó vật liệu kiểm 
soát loài gây hại được đặt trong môi trường sống của loài gây hại.  
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Kyohei  (JP), TAKAGI, Kenichiro  (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Hợp chất aminazol và muối dược dụng của nó, chất điều chỉnh 

hoạt tính cho thụ thể anđrogen, dược phẩm và dược chất 
chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) sau đây hoặc muối dược dụng của nó, có 
hiệu quả điều chỉnh hoạt tính của thụ thể anđrogen. Trong công thức này, X biểu thị S, 
O; Z biểu thị (Ra)n-A-(CR13R14)0-1-(CR11R12)0-1-; A biểu thị aryl, heteroaryl; R1 biểu thị 
alkyl, xycloalkyl, alkenyl, alkynyl, alkoxyalkyl, aryl, arylalkyl, dị vòng, alkyl dị vòng; 
R2 biểu thị hy®ro, halogen, alkyl, xycloalkyl, phenyl; R3 biểu thị hy®ro, halogen, alkyl, 
xycloalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkynyl, cycloalkenyl, aryl, arylalkyl, dị vòng, alkyl dị 
vòng, acyl, xycloalkylcacbonyl, benzoyl, spiroalkyl, adamantyl, silyl, R31R32NCO-; R4 
và R5 biểu thị hy®ro, halogen, alkyl, phenyl, vμxycloalkyl. 
Công thức 1 
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Michael Edward  (CA), HASAN, Abid  (CA), LAI, Kwong Wah  (CN), LIU, Zhiguo  
(CN), MCKERRALL, Steven  (US), NGUYEN, Teresa Phuongtram  (US), SAFINA, 
Brian  (US), SUTHERLIN, DanieI  (US), WANG, Tao  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất có hoạt tính phong bế kênh natri và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức: 

 

 
 

hoặc muối của nó, trong đó các nhóm biến RAA, n, vòng A, vòng B, R1a, R1b, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8, và R9 có nghĩa như được mô tả trong bản mô tả này, và dược phẩm chứa 
hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Cấu trúc giữ các pin lưu trữ điện năng đơn lẻ theo dãy, phương 

pháp sản xuất và thiết bị lưu trữ điện năng xách tay sử dụng 
cấu trúc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lưu trữ điện năng xách tay và cấu trúc giữ các pin lưu trữ 
điện năng độc lập theo dãy (100), cấu trúc bao gồm nhiều khoang chứa (102) để tiếp 
nhận một phần pin lưu trữ điện năng xách tay (200). Nắp (910) được dùng để che bên 
trên các khoang chứa (102) và một phần pin lưu trữ điện năng xách tay được tiếp nhận 
trong cấu trúc. Trong một số phương án, hành lang (110) kéo dài giữa các khoang chứa 
giáp nhau. Một cái nêm (112) được lắp vào để tăng khả năng hạn chế truyền năng lượng 
nhiệt so với các phần khác của cấu trúc mà là các khoang chứa tiếp giáp. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất cấu trúc này. 
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CAPONE, Christopher, D. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Pit tông trụ trơn để sử dụng với ống tiêm và ống tiêm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pit tông trụ trơn để sử dụng với ống tiêm có thân pit tông trụ trơn 
có đầu gần, đầu xa, và thành bên kéo dài theo chu vi giữa đầu gần và đầu xa dọc theo 
trục dọc pit tông trụ trơn. Pit tông trụ trơn còn có ít nhất một bộ phận giữ có thể uốn 
được theo cách đàn hồi, có đoạn thứ nhất được gắn vào thân pit tông trụ trơn và đoạn thứ 
hai nhô ra về phía đầu xa của thân pit tông trụ trơn và có thể uốn được so với đoạn thứ 
nhất. Pit tông trụ trơn còn có ít nhất một bộ phận kích hoạt kết hợp với ít nhất một bộ 

phận giữ có thể uốn được theo cách đàn hồi. ít nhất một bộ phận kích hoạt tương tác với 
pit tông để uốn ít nhất một bộ phận giữ có thể uốn được theo cách đàn hồi nhờ vào việc 
quay pit tông trụ trơn so với pit tông. Pit tông trụ trơn có thể khớp với pit tông bất kể sự 
định hướng quay của pit tông so với pit tông trụ trơn. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên (ABP) kháng tigit, 

polynucleotit được phân lập mã hóa ABP này, phương pháp sản 
xuất, dược phẩm chứa ABP và bộ kit chứa dược phẩm này 

  (57)     Được đề xuất trong bản mô tả này là các protein liên kết kháng nguyên (ABP) mà liên 
kết một cách chọn lọc vào TIGIT và các dạng đồng đẳng và các chất đồng đẳng của nó, 
và các chế phẩm bao gồm các ABP. Cũng được đề xuất là phương pháp sử dụng các 
ABP, như các phương pháp chẩn đoán và trị liệu. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Máy pha màu và phương pháp phân tán chất tạo màu vào 

thùng sơn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy pha màu (1) bao gồm một hoặc nhiều đầu ống pha màu để 

phân tán chất tạo màu vào thùng sơn (3), đầu ống pha màu gồm đầu ra của chất lỏng 
(16) để đưa chất tạo màu vào thùng sơn (3), buồng trong (19) nối thông với đầu ra của 
chất lưu và pit tông (25) có thể di chuyển theo chiều dọc phía trong buồng (19). Mặt 
ngoài pit tông và mặt trong của buồng trong định ra không gian hình vành khuyên (29), 
trong đó có chỗ thắt (28) được định ra bởi gân (26) của pit tông. Có thể làm sạch chất 
tạo màu còn sót lại trong buồng trong bằng cách đưa lượng nhỏ chất làm sạch dạng lỏng 
vào buồng trong và di chuyển pit tông giữa vị trí thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp phân tán một hoặc nhiều chất tạo màu vào thùng sơn bằng 
cách sử dụng máy pha màu này. 
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(11) 59247 
(21) 1-2018-01839 (51) 7 H04W  24/10,  36/00 

(22) 05.10.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2015/072961       05.10.2015 (87) WO2017/059889 13.04.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2018 
(71) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY   (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland  
(72) LUNDEN, Jari Petteri  (FI), VlRTEJ, Elena  (FI), DALSGAARD, Lars  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp dùng cho hệ thống truyền thông di động bao gồm nhận 
tại thiết bị truyền thông cấu hình thông tin ô từ nút mạng, và cấu hình thông tin liên 
quan đến các ô trong khu vực mạng bao gồm ô thứ nhất và một hoặc nhiều ô thứ hai. 
Ngoài ra, phương pháp còn bao gồm bước nhận tại thiết bị truyền thông thông tin môi 
trường chỉ báo về các vùng chồng lấp giữa các vùng phủ sóng của ô thứ nhất và một 
hoặc nhiều ô thứ hai, và thực hiện cuộc truyền các kết quả đo thu được trong ô thứ nhất 
để sử dụng trong việc quản lý tài nguyên vô tuyến của thiết bị truyền thông trong một 
hoặc nhiều ô thứ hai.  
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(11) 59248 
(21) 1-2018-01848 (51) 7 H04W  76/02,  88/16 

(22) 30.09.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/091242       30.09.2015 (87) WO2017/054178A1 06.04.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 - 
China  

(72) SHU, Lin  (CN), ZHANG, Yanping  (CN), CAO, Longyu  (CN), ZHOU, Runze  (CN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp bảo đảm tính liên tục của dịch vụ, bộ phận mạng 

quản lý tính di động, cổng mặt phẳng người dùng và cổng mặt 
phẳng điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, bộ phận mạng 
quản lý tính di động, cổng mặt phẳng người dùng và cổng mặt phẳng điều khiển. 
Phương pháp này bao gồm: nhận, bởi C-GW, thông tin vị trí hiện hành của UE được gửi 
bởi bộ phận mạng quản lý tính di động; lựa chọn, bởi C-GW, ít nhất một D-GW chuyển 
tiếp cho UE theo thông tin vị trí hiện hành của UE; thiết lập, bởi C-GW cho UE, đường 
truyền chuyển tiếp dữ liệu giữa một nguồn D-GW của UE và D-GW chuyển tiếp và 
đường truyền chuyển tiếp dữ liệu giữa D-GW chuyển tiếp và trạm cơ sở đích của UE, 
trong đó đường truyền chuyển tiếp dữ liệu được sử dụng để truyền dữ liệu mặt phẳng 
người dùng đường lên và/hoặc dữ liệu mặt phẳng người dùng đường xuống của UE 
trong quá trình di chuyển của UE.  
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(11) 59249 
(21) 1-2018-01860 (51) 7 A61K  31/56,  31/57,  31/575, C07J  

43/00,  9/00 
(22) 07.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/055980 07.10.2016 (87) WO2017/062763 13.04.2017 
(30) 62/238,246      07.10.2015       US 
(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

10 Hudson Yards, 37th Floor, New York, NY 10001, United States of America  
(72) PELLICCIARI, Roberto  (IT), GIOIELLO, Antimo  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất có tác dụng điều biến thụ thể farnesoid X và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

hoặc muối, solvat, hoặc thể liên hợp axit amin dược dụng của chúng, trong đó R1-R10, 
m, n, p và  là như được mô tả trong bản mô tả. Nói chung, sáng chế đề cập đến hợp 
chất có tác dụng điều biến thụ thể farnesoid X (FXR) có công thức (I) trên đây và dược 
phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 59250 
(21) 1-2018-01873 (51) 8 D06F  37/18,  37/28,  37/42,  39/14 

(22) 05.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/014173    05.12.2016 (87) WO2017/099439 15.06.2017 
(30) 10-2015-0174041         08.12.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) PARK, Wan Gi (KR), JUN, Kab Jin (KR), CHOI, Ji Hoon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy giặt có chi tiết đàn hồi để cung cấp lực đàn hồi cho cửa theo 
hướng sao cho cửa được mở và chi tiết giảm chấn được làm thích ứng để giảm chấn 
chuyển động quay của cửa hoặc cửa trong. Máy giặt có kết cấu cho phép mở/đóng êm 
nhẹ cửa và cửa trong được kết hợp với nhau, và nếu công đoạn giặt bổ sung được yêu 
cầu, có thể mở/đóng êm nhẹ duy nhất cửa trong. 
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(11) 59251 
(21) 1-2018-01879 (51) 8 F02D  15/04, F02B  75/04,  3/12 

(22) 05.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/SE2016/000051 05.10.2016 (87) WO2017/061917 13.04.2017 
(30) 1500404-7      07.10.2015      SE 
(71) HEDMAN ERICSSON PATENT AB  (SE) 

Staringe Sateri 642 95 Flen (SE) 
(72) HEDMAN, Mats (SE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp để giảm thiểu nox trong động cơ điêzen và động 

cơ điêzen để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để giảm thiểu NOx trong quá trình biến thiên các tải 

động cơ trong động cơ điêzen 4 kỳ, phương pháp này bao gồm ít nhất một xy lanh với 
đầu xy lanh (1), pittông tịnh tiến thứ nhất (2) được gắn trên trục khuỷu (3), một cơ cấu 
dẫn động (4) được gắn trên đầu xy lanh và một pittông thứ hai (5) được vận hành nhờ cơ 
cấu dẫn động mà có thể được khóa nhờ mạch thủy lực (6) ở các vị trí khác nhau trong 
buồng đốt (7), ít nhất một đầu xy lanh có một van xả (8) để thoát khí xả, ít nhất một đầu 
xy lanh có một van nạp được kiểm soát tự do (10) để cung cấp không khí đốt, ít nhất 
một vòi phun được kết nối (9) vào buồng đốt (7) để phun nhiên liệu trong buồng này. 
Phương pháp này khác biệt ở chỗ pittông thứ hai (5), ở muộn nhất trong quá trình kỳ 
nén hiện hành được dẫn động bởi cơ cấu dẫn động (4) và được khóa bởi mạch thủy lực 
(6) ở vị trí trong buồng đốt (7), nơi mà nó nhờ pittông thứ nhất (2) không khí được đưa 
vào được nén ở tỷ số nén được xác định trước để thỏa mãn tải động cơ hiện hành trong 
đó van nạp hoạt động tự do (10) được đưa vào trạng thái để đóng kỳ nạp ở vị trí pittông 
nơi mà thể tích của không khí đốt như được đưa vào ở cuối của kỳ nén tạo ra tỷ số nén 
được xác định trước và vòi phun (9) bơm lượng nhiên liệu đã định. 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
185 

(11) 59252 
(21) 1-2018-01887 (51) 7 A01N  65/10,  25/04, A01G  7/06 

(22) 04.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/MY2016/000073   04.11.2016 (87) WO2017/095216 08.06.2017 
(30) PI 2015704374        01.12.2015      MY 
(71) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)   (MY) 

43400 Serdang, Selangor, Malaysia  
(72) MUHAMAD AWANG.Rita  (MY), OMAR, Dzolkhifli  (MY), MOKHTAR, Anis 

Syahirah  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát ốc sên táo 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm để kiểm soát ốc sên thuộc loài Pomacea sp, chế phẩm này 
chứa saponin từ Furcraea selloa, nước, chất tạo nhũ tương và chất hoạt động bề mặt, và ở 
dạng nhũ tương nano có cỡ hạt trung bình dưới 500 nm. Sáng chế còn đề xuất phương 
pháp kiểm soát ốc sên thuộc loài Pomacea sp, ở cánh đồng lúa, phương pháp này bao 
gồm bước sử dụng chế phẩm nêu trên cho cánh đồng lúa.  
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(11) 59253 
(21) 1-2018-01888 (51) 7 A61K  47/32,  47/34,  47/44, A61P  

27/02, G02C  7/04 
(22) 22.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/084522    22.11.2016 (87) WO2017/094552 08.06.2017 
(30) 2015-232910    30.11.2015              JP 
(71) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (JP) 

8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 5440012, Japan  
(72) KIYOMIYA Aki  (JP), KUROSE Takahiro  (JP), NAKATA Atsuko  (JP), ZHENG 

Xiang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt theo sáng chế chứa: (A) polyvinyl 
pyrolidon K90; và (B) ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm bao gồm thành phần 
dầu, thành phần mỡ và polyetylen glycol. Chế phẩm dùng cho mắt làm giảm cảm giác 
dính để đảm bảo cảm giác dễ chịu khi sử dụng.  
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(11) 59254 
(21) 1-2018-01891 (51) 7 D06F  7/00 

(22) 03.05.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.05.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại và thiết bị van bơm Boteli  (VN) 

Số 9, ngõ 151A/1 đường Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 

(72) GUO HONG  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt, trong đó máy giặt này bao gồm động cơ (1), đĩa giảm tốc 
thứ nhất (2), đĩa giảm tốc thứ hai (3) và mâm giặt (4) khác biệt ở chỗ trục quay của động 
cơ (1), trục quay của đĩa giảm tốc thứ nhất (2), trục quay của đĩa giảm tốc thứ hai (3) 
đồng thời cũng là trục quay của mâm giặt (4) nằm trên đường thẳng, trong đó động cơ 
(1) đóng vai trò là nguồn phát động truyền chuyển động đến đĩa giảm tốc thứ nhất (2) 
thông qua dây đai thứ nhất (5) đĩa giảm tốc thứ nhất (2) truyền chuyển động đến đĩa 
giảm tốc thứ hai (3) thông qua dây đai thứ hai (6), mâm giặt (4) gắn trên cùng một trục 
cùng với đĩa giảm tốc thứ hai (3) nhưng nằm phía bên ngoài vỏ máy giặt (11) được quay 
với tốc độ nằm trong khoảng từ 700 đến 800 vòng/phút; ngoài ra còn khác biệt ở chỗ 
máy giặt được treo lên thành bình chứa đồ giặt (7) nhờ đai treo (8) qua đó phần mâm 
giặt (4) ngập trong nước có thể thực hiện việc giặt quần áo một cách hiệu quả. 
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(11) 59255 
(21) 1-2018-01899 (51) 8 D06F  37/10,  37/28,  39/14,  37/42 

(22) 07.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/014293       07.12.2016 (87) WO2017/111352 29.06.2017 
(30) 10-2015-0186551            24.12.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Jin Ho (KR), CHOI, Han Kyu (KR), KIM, Hwa Shik (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy giặt có vỏ máy có lỗ hở thứ nhất và khoảng trống giặt trong đó 
và cụm lắp ráp cửa được làm thích ứng để mở hoặc đóng lỗ hở thứ nhất. Cụm lắp ráp 
cửa có bộ phận cửa có ống dẫn có phía thứ nhất tạo ra lỗ hở thứ hai và phía thứ hai được 
nối với khoảng trống giặt, và được làm thích ứng để có thể quay được so với vỏ máy, 
cửa phụ được làm thích ứng để mở hoặc đóng lỗ hở thứ hai và cụm lắp ráp bịt kín được 
làm thích ứng để bịt kín phía thứ hai của ống dẫn. Nhờ kết cấu này, có thể bịt kín theo 
cách hữu hiệu khoảng trống bên trong của máy giặt. 
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(11) 59256 
(21) 1-2018-01901 (51) 7 C12N  15/82,  9/22, A01H  5/12 

(22) 06.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/011217       06.10.2016 (87) WO2017/061806 A1 13.04.2017 
(30) 10-2015-0140314            06.10.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2018 
(71) 1. INSTITUTE FOR BASIC SCIENCE   (KR) 

70, Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, 34047, Republic of Korea  
2. SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB FOUNDATION   (KR) 
1, Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Republic of Korea  
3. AICT   (KR) 
145, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16229, Republic of Korea 

(72) KIM, Jin Soo  (KR), KlM, Jungeun  (KR), CHOE, Sunghwa  (KR), WOO, Je Wook  
(KR), KWON, Soon Il  (KR) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, chế phẩm và kit để sản xuất thực vật từ thể 

nguyên sinh, thực vật được tái sinh từ thể nguyên sinh được 
chỉnh sửa bộ gen được tạo ra bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thực vật từ thể nguyên sinh, trong đó phương 
pháp này bao gồm bước bất hoạt (knocking-out) hoặc biến đổi hoặc thêm chức năng 
(knocking-in) một hoặc nhiều gen nội sinh của thể nguyên sinh, và thực vật được tái 
sinh từ thể nguyên sinh được cải biến bộ gen được tạo ra bằng phương pháp nêu trên. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm và kit để sản xuất thực vật từ thể nguyên 
sinh. 
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(72) KIM, Jin Soo  (KR), KIM, Jungeun  (KR), CHOE, Sunghwa  (KR), Woo, Je Wook  
(KR), KWON, Soon Il  (KR), KIM, Hyeran  (KR) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và chế phẩm làm tăng hiệu quả sản xuất thực vật 

được chỉnh sửa bộ gen từ thể nguyên sinh thực vật và thực vật 
được tái sinh từ thể nguyên sinh thực vật được chỉnh sửa bộ 
gen được tạo ra bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng hiệu quả sản xuất thực vật được chỉnh sửa 
bộ gen, được tái sinh từ thể nguyên sinh thực vật, bằng cách sử dụng ribonucleoprotein 
(RNP) protein Cas-ARN dẫn hướng. Theo sáng chế, phương pháp làm tăng hiệu quả sản 
xuất thực vật được chỉnh sửa bộ gen có thể tạo ra một cách hiệu quả thực vật được gây 
đột biến gen đích và giảm đến mức thấp nhất việc đưa ADN ngoại lai vào thực vật. Do 
đó, sáng chế có thể rất thuận lợi để sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm 
nông nghiệp, thực phẩm và công nghệ sinh học. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất thực vật 
được tái sinh từ thể nguyên sinh thực vật được chỉnh sửa bộ gen được tạo ra bằng 
phương pháp này và chế phẩm để làm tăng hiệu quả sản xuất thực vật được chính sửa bộ 
gen, được tái sinh từ thể nguyên sinh thực vật.  
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(72) STENZLER, Alex  (US), ZAMEL, Noe  (CA), SLUTSKY, Arthur  (CA), ELLIS, 

Steven  (CA) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hỗn hợp nicotin dạng bột khô thích hợp cho việc hít, phương 

pháp kiểm soát lượng nicotin và lượng tinh dầu bạc hà trong 
hỗn hợp được hít vào bởi bệnh nhân và bộ dụng cụ để truyền 
hỗn hợp nicotin dạng bột khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp nicotin dạng bột khô thích hợp cho việc hít. Các hỗn hợp 
dạng bột khô có thể bao gồm thêm các tá dược, các tác nhân trị liệu và các thành phần 
tạo hương. Các hỗn hợp dạng bột khô có thể được sản xuất qua quy trình khô và quy 
trình ướt. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp kiểm soát lượng nicotin và lượng tinh 
dầu bạc hà trong hỗn hợp được hít vào bởi bệnh nhân và bộ dụng cụ để truyền hỗn hợp 
nicotin dạng bột khô.  
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(11) 59259 
(21) 1-2018-01942 (51) 7 C07D  413/14, A61K  31/395, C07D  

413/06, A61P  35/00 
(22) 03.11.2016 (43) 25.09.2018 
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CLERC Francois  (FR), ZHANG Jidong  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất và thể liên hợp của crytophycin, quy trình điều chế, 

thuốc và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế liên quan đến hợp chất cryptophycin có công thức (I): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cụ thể, sáng chế này liên quan tới hợp chất cryptophycin, thể liên hợp của 
cryptophycin, và dược phẩm chứa chúng làm thuốc chống ung thư. Sáng chế cũng bộc 
lộ quy trình điều chế hợp chất cryptophycin và thể liên hợp của cryptophycin. 
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(21) 1-2018-01948 (51) 8 C07K  7/06, A61K  38/17,  39/00, 

C07K  16/28,  7/08,  14/47 
(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
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Paul-Ehrlich-StraBe 15, 72076 Tubingen, Germany 
(72) MAHR, Andrea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), HORZER, Helen (DE), SCHOOR, 

Oliver (DE), FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư vú và các bệnh ung thư khác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, 
hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với phân 
tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), hoặc 
các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các phân tử 
gắn kết khác. 
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15198434.1            08.12.2015      EP 
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) LI Yajuan  (CN), TANG Xuezhi  (CN), WANG Jinfang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa từ 5 đến 80% trọng lượng 
canxi silicat, từ 0,4% đến 2% trọng lượng của gôm xanthan và/hoặc các dẫn xuất của 
nó, chất có lợi và chất mang được chấp nhận về sinh lý, trong đó chất có lợi được chọn 
từ chất tạo màu, chất khoáng sinh học, chất kháng khuẩn hoặc hỗn hợp của chúng và 

trong đó chất bù khoáng sinh học là canxi phosphat vô định hình, α-tricanxi phosphat, 

β-tricanxi phosphat; canxi cacbonat, hydroxyapatit thiếu canxi (Ca9(HPO4) (PO4)5OH), 
dicanxi phosphat (CaHPO4) dicanxi phosphat dehydrat (CaHPO4.2H2O), hydroxyapatit 
(Ca10(PO4)6(OH)2), monocanxi phosphat monohydrat (Ca(H2PO4)2.H2O), octacanxi 
phosphat (Ca8H2(PO4)6.5H2O), và tetracanxi phosphat (Ca4(PO4)2O) hoặc hỗn hợp của 
chúng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và hệ thống để xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nước thải và hệ thống để xử lý nước thải sử dụng 
chất xử lý diatomit chứa từ khoảng 98 đến 99,9% khối lượng hạt diatomit, trong đó các 
hạt diatomit này có điện tích bề mặt không cân bằng và gần như không chứa ion trái dấu 
được liên kết tĩnh điện vào điện tích bề mặt không cân bằng, và trong đó chất xử lý 
diatomit thu được từ quy trình xử lý sơ bộ. Chất xử lý diatomit này tạo ra một số ưu 
điểm cho quy trình xử lý nước thải, cụ thể nó tác động dưới dạng chất mang sinh khối, 
chất kết tụ vật lý và chất hấp phụ trong hệ thống để xử lý nước thải, hệ thống bao gồm 
bể lắng chuyên dụng.  
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Shin  (KR), LEE, Chun Ho  (KR), JUN, Sun Ah  (KR), YOON, Ji Sung  (KR), KIM, 
Sung-Young  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất phong bế kênh natri và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức hóa học: 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó. Hợp chất theo sáng chế có thể hữu ích để ngăn ngừa hoặc 
điều trị các bệnh có liên quan đến chất phong bế kênh natri. 
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Kowloon, Hong Kong 

(72) DOO, Hak Wai Barry (HK) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống giao dịch tài chính mà giới hạn số tiền lỗ 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống giao dịch tài chính mà giới hạn số tiền lỗ, bao gồm nhiều 
máy chủ và máy khách, máy chủ được cung cấp bộ phận giao dịch tài chính; máy khách 
thích hợp để thực hiện giao dịch tài chính tại thời điểm thực tại bằng cách chia sẻ bộ 
phận giao dịch tài chính; bộ phận giao dịch tài chính bao gồm môđun khóa giới hạn giá 
và môđun giao dịch cưỡng ép, môđun khóa giới hạn giá thích hợp để thiết lập lợi nhuận 
mục tiêu, biên dừng lỗ và số tiền đầu tư của sự giao dịch tài chính. Khi giá của sản phẩm 
đầu tư đạt tới hoặc vượt quá giá P của sản phẩm đầu tư tương ứng với giá ưu tiên của lợi 
nhuận mục tiêu và biên dừng lỗ, môđun giao dịch cưỡng ép thích hợp để thực hiện ngay 
lập tức thanh toán giao dịch cho sản phẩm đầu tư với giá P. Sáng chế yêu cầu nhà đầu tư 
phải nhập vào số tiền đầu tư và lợi nhuận mục tiêu và biên dừng lỗ trước khi xác nhận 
mọi giao dịch, và cả hai bên hợp tác trong giao dịch đồng ý thực hiện thanh toán chỉ với 
biên dừng lỗ hoặc lợi nhuận mục tiêu, sao cho lượng giao dịch của nhà đầu tư tương ứng 
với khoản lỗ, có khả năng nhìn thấy trước khoản lỗ tối đa tiềm ẩn. 
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(72) BUSSAYAJARN, Narissara (TH), PIYA-AREETHAM, Pornlert (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất vật liệu xây dựng từ tro bay và vật liệu 

xây dựng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu xây dựng bao gồm thành phần cốt liệu, thành phần xi măng 

và hợp phần tro bay. Hợp phần tro bay này bao gồm thành phần thứ nhất là tro bay có 
hàm lượng vôi tự do cao, và thành phần thứ hai là tro bay chứa hàm lượng vôi tự do thấp 
để duy trì tỷ lệ có thể chấp nhận được của vôi tự do. Hỗn hợp được tạo ra từ hợp phần 
tro bay này có thể được ép ở áp lực thấp. Xi măng có thể được bổ sung vào hỗn hợp này. 
Quy trình xử lý bằng hơi nước có thể được dùng để tạo ra vật liệu xây dựng từ tro bay. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu xây dựng nêu trên. 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
199 

(11) 59266 
(21) 1-2018-02008 (51) 7 C02F  11/00,  11/12 

(22) 11.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/FR2016/052626 11.10.2016 (87) WO2017/064412 A1 20.04.2017 
(30) 1559675      12.10.2015      FR 
(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT  (FR) 

Immeuble l'AquarÌne, 1 place Montgolfier, 94410 Saint Maurice, France  
(72) MAILLET, Laetitia  (FR), HERBRETEAU, Benjamin  (FR), GEORGEAUD, Vincent  

(FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị khử nước khỏi bùn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khử nước bùn để có thể đạt được mức độ khô cao trong khi 
vẫn giữ mức tiêu thụ năng lượng hạn chế và rủi ro công nghiệp hạn chế, thiết bị bao 
gồm ít nhất một tấm thứ nhất (21a) được trang bị điện cực thứ nhất (23a) và ít nhất một 
tấm thứ hai (21b) được trang bị điện cực thứ hai (23b), trong đó các tấm thứ nhất và tấm 
thứ hai (21a, 21b) xác định buồng (22) được cấu hình để nhận bùn cần được khử nước 
(10a), trong đó điện cực thứ nhất và điện cực thứ hai (23a, 23b) được cấu hình để thiết 
lập một điện trường trong buồng (22), trong đó buồng (22) được trang bị ít nhất một 
cổng xả (32, 34), được cung cấp ở đáy của buồng (22), được cấu hình để xả dịch lọc 
(15a, 16a), và trong đó buồng (22) được trang bị ít nhất một cổng phun (33), được cung 
cấp ở phần trên cùng của buồng (22), được cấu hình để bơm chất lỏng thanh lọc (11a) 
vào buồng (22).  
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(11) 59267 
(21) 1-2018-02013 (51) 8 C12N  15/113,  15/11 

(22) 11.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/077383 11.11.2016 (87) WO2017/081223 18.05.2017 
(30) 15194367.7      12.11.2015      EP 

16189502.4      19.09.2016      EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland 
(72) COSTA, Veronica (IT), HEDTJARN, Maj (SE), HOENER, Marius (CH), JAGASIA, 

Ravi (GB), JENSEN, Mads Aaboe (DK), PATSCH, Christoph (DE), PEDERSEN, 
Lykke (DK), RASMUSSEN, Soren Vestergaard (DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Oligonucleotit đối nghĩa dùng để gây kích thích biểu hiện 

UBE3A từ người bố, thể liên hợp và dược phẩm bao gồm 
oligonucleotit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến oligonucleotit có khả năng kích thích sự biểu hiện enzym 
ubiquitin-protein ligaza E3A (UBE3A) từ alen của người bố ở các tế bào động vật hoặc 
người. Oligonucleotit nhắm đích vào chất ức chế UBE3A từ alen của người bố bằng 
cách lai với ARN kháng mã hóa mạch dài SNHG 14 xuôi dòng SNORD109B. Sáng chế 
còn đề cập đến các dược phẩm và các phương pháp điều trị hội chứng thiên thần. 
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(11) 59268 
(21) 1-2018-02014 (51) 7 A61K  39/395,  45/06, G01N  33/50,  

33/574, A61K  39/00 
(22) 12.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/011428       12.10.2016 (87) WO2017/065493 20.04.2017 
(30) 62/240,276            12.10.2015     US 

2016901555            28.04.2016     AU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.05.2018 
(71) APROGEN KIC INC.   (KR) 

B2F, 545, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13215, Republic 
of Korea  

(72) HONG, Kwon Pyo  (KR), YOON, Sangsoon  (KR), KOUKOULAS, Irene  (AU), 
BATORI, Vincent  (DE), CRISTIANO, Briony  (US), WILSON JR, David S  (US), 
KOPSIDAS, George  (AU) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng CD43, dược phẩm chứa kháng thể này, phương 

pháp sản xuất kháng thể và phương pháp sàng lọc tác nhân để 
điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể để điều trị bệnh ung thư, cụ thể hơn, kháng thể kháng 
CD43 liên kết với miền ngoại bào của CD43, dược phẩm điều trị bệnh ung thư hoặc ức 
chế tế bào gốc ung thư chứa kháng thể làm hoạt chất, và các phương pháp để sàng lọc 
tác nhân ức chế tế bào gốc ung thư. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
kháng thể nêu trên.  
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(11) 59269 
(21) 1-2018-02017 (51) 7 H04L  9/32,  9/18, G06F  21/44, 

H04W  12/06 
(22) 16.10.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/FI2015/050701            16.10.2015 (87) WO2017/064361 20.04.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.05.2018 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY   (FI) 

Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland  
(72) KOSKIMIES, Olli Oskari  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xác thực tin nhắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm ít nhất một lõi xử lý, ít nhất một bộ nhớ bao gồm 
mã chương trình máy tính, ít nhất một bộ nhớ và mã chương trình máy tính được tạo kết 
cấu để, bằng ít nhất một lõi xử lý, làm cho thiết bị ít nhất thực hiện biên dịch, từ thông 
tin bao gồm trong tin nhắn nhận được trong thiết bị, chuỗi bit bảo vệ, chuỗi bit bảo vệ 
này bao gồm phần thứ nhất và phần thứ hai, xác nhận người gửi tin nhắn dựa trên xác 
nhận khóa bảo mật mà được sử dụng để giải mã phần thứ nhất thành chuỗi bit gốc bao 
gồm trong tin nhắn, và kiểm tra chuỗi bit bảo vệ đã được làm mới so với chuỗi bit bảo 
vệ trong tin nhắn trước đây từ cùng người gửi.  
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(21) 1-2018-02018 (51) 8 F27D  17/00, B01D  46/02, C21B  

7/22 
(22) 14.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/074767 14.10.2016 (87) WO2017/067861 27.04.2017 
(30) 15190600.5      20.10.2015      EP 
(71) DANIELI CORUS B.V.  (NL) 

Rooswijkweg 291, 1951 ME Velsen Noord, Netherlands 
(72) Wouter Bernd EWALTS (NL), Pieter Dirk KLUT (NL) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Quy trình và cơ cấu lọc làm sạch khí lò 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và cơ cấu làm sạch khí lò. Khí lò thổi theo hướng dòng 
chính (A) đi qua giàn túi lọc (13). Khí lò đã lọc đi qua túi lọc, được trả lại một phần qua 
một hoặc nhiều vòi phun (28) mà được dịch chuyển theo các đầu phía sau của các túi 
lọc. Mỗi túi lọc (13) được xuyên qua ít nhất một lần bằng ít nhất một vòi phun (28) 
trong chu trình. Vòi phun đi qua túi lọc thổi khí lò đã lọc theo chiều dòng ngược (B) qua 
túi lọc. Chiều dòng ngược là chiều ngược với chiều dòng chính. 
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(11) 59271 
(21) 1-2018-02019 (51) 8 F27D  17/00, B01D  47/06, C21B  

7/22, F27D  19/00 
(22) 14.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/074769 14.10.2016 (87) WO2017/067862 27.04.2017 
(30) 15190639.3      20.10.2015      EP 
(71) DANIELI CORUS B.V.  (NL) 

Rooswijkweg 291, 1951 ME Velsen Noord, Netherlands 
(72) Wouter Bernd EWALTS (NL), Pieter Dirk KLUT (NL) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Quy trình làm sạch khí lò và thiết bị lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm sạch khí lò và thiết bị lò cao. Theo quy trình, một 
hoặc nhiều cảm biến được sử dụng để kiểm soát một cách liên tục một hoặc nhiều thông 
số biểu thị cho đỉnh nhiệt độ được mong muốn trong dòng khí lò cao. Sau đó, dòng khí 
được cho đi qua tháp điều hòa. Nếu thông số đo được vượt quá trị số giới hạn định trước, 
chất làm mát, như nước, được phun vào trong dòng khí lò cao trong tháp điều hòa. Sau 
đó dòng khí lò cao đi qua một hoặc nhiều trạm lọc.  
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(11) 59272 
(21) 1-2018-02023 (51) 7 A61M  5/31,  5/32 

(22) 27.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/012127       27.10.2016 (87) WO2017/078322 11.05.2017 
(30) 10-2015-0154818            04.11.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2018 
(71) RA, YONG-KUK  (KR) 

(Gwangpyeong-dong) 505, 20-8, Gwangpyeong-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 
39346, Republic of Korea  

(72) RA, Yong-Kuk (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bơm tiêm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm, và cụ thể hơn là, thiết bị thu được bằng cách cải tiến 
bơm tiêm thông thường được tạo ra với đường dẫn dòng tiêm bao gồm kim tiêm, có 
chung một phần của đường dẫn dòng tiêm ngoại trừ kim tiêm với đường dẫn dòng hút 
hoặc có đường dẫn dòng hút hoàn toàn độc lập với đường dẫn dòng tiêm, nhờ đó làm 
cho quá trình hút dược phẩm lỏng trơn tru hơn. Bơm tiêm bao gồm kim tiêm (10) và xy 
lanh (20) và có đường dẫn dòng tiêm được tạo ra từ xy lanh (20) đến kim tiêm (10). 
Bơm tiêm còn bao gồm bộ phận đóng mở (400) để đóng hoặc mở có chọn lọc đường 
dẫn dòng tiêm; và đường dẫn dòng hút được tạo ra từ nắp đậy rỗng nhọn (100) đến xy 
lanh (20) và được trang bị lỗ thông có trong kim tiêm (10), bộ phận nối (500) để nối kim 
tiêm (10) với xy lanh (20), và xy lanh (20) để tạo ra sự nối thông giữa bên ngoài và bên 
trong và bộ phận van một chiều (300) để kiểm soát gián đoạn sự đóng hoặc mở của lỗ 
thông, bơm tiêm được cấu tạo sao cho đường dẫn dòng hút riêng biệt đi vòng qua kim 
tiêm được tạo ra trong bơm tiêm thông thường để thực hiện việc hút dược phẩm lỏng 
một cách trơn tru hơn, tối đa hoá tính tiện lợi của người dùng và tính thương mại của sản 
phẩm. 
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(21) 1-2018-02029 (51) 8 A24D  1/00, H05B  3/00,  3/34, A24F  

47/00 
(22) 26.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/075737       26.10.2016 (87) WO2017/072147 A3 04.05.2017 
(30) 14/927,539            30.10.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2018 
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED  (GB) 

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA, United Kingdom 
(72) BLANDINO, Thomas P (US), WILKE, Andrew P (US), FRATER, James J (US), 

PAPROCKI, Benjamin J (US), KAUFMAN, Duane A (US), ROBEY, Raymond J (US), 
MILLER, John A (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật phẩm để sử dụng với dụng cụ để làm nóng nguyên liệu hút 

được và hệ thống làm nóng nguyên liệu hút được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dùng để sử dụng với dụng cụ để làm 

nóng nguyên liệu hút được để làm bay hơi ít nhất một thành phần của nguyên liệu hút 
được. Vật phẩm (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) bao gồm tấm (10) chứa nguyên liệu hút được, và vật 
liệu làm nóng (20) có thể làm nóng được nhờ đặt nằm trong từ trường biến thiên để làm 
nóng nguyên liệu hút được này. Tấm (10) có thể là tâm phẳng hoặc tâm cuộn. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến hệ thống (1000), bao gồm vật phẩm (2) và dụng cụ (100) để 
làm nóng nguyên liệu hút được để làm bay hơi ít nhất một thành phần của vật liệu hút 
được. Dụng cụ (100) bao gồm vùng làm nóng (111) để tiếp nhận ít nhất một phần của 
vật phẩm (2), và máy phát từ trường (112) dùng để tạo ra từ trường biến thiên cần được 
sử dụng trên vật liệu làm nóng hút được khi phần nêu trên của vật phẩm (2) nằm trong 
vùng làm nóng (111).   
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(22) 14.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/077558     14.11.2016 (87) WO2017/085004 26.05.2017 
(30) 15194660.5          16.11.2015      EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.   (IT) 

Via Palermo, 26/A, 43122 Parma, Italy  
(72) CAFIERO, Claudio  (IT), ORTENZI, Leonardo  (IT), SCHIARETTI, Francesca  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm dạng bột để xông hít, chế phẩm 

dạng bột để xông hít và dụng cụ xông hít bột khô được nạp 
chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng bột khô để xông hít để dùng trong dụng cụ xông hít 
bột khô chứa tổ hợp gồm chất chống tiết cholin, chất chủ vận thụ thể tiết beta2-
adrenalin tác dụng kéo dài, và corticosteroid. Sáng chế cũng đề cập đến đến quy trình 
điều chế chế phẩm này và dụng cụ xông hít bột khô được nạp chế phẩm này.  
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(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) OCHROMBEL, Ines (DE), FISCHER, Daniel (DE), BATHE, Brigitte (DE), 

HASSELMEYER, Marleen (DE), HAMPEL, Michael (DE), PEDALL, Joanne (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất L-methionin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất L-methionin trong đó vi sinh vật được nuôi 
cấy với sự có mặt của L-homoserin và metyl mercaptan, muối của chúng hoặc dimetyl 
disulfua, nhờ đó L-methionin được tích lũy trong môi trường nuôi cấy này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2018 
(71) PROTECHNA S.A.  (CH) 

Avenue de la Gare 14, 1701 Fribourg, Switzerland 
(72) PREE, Karl-Heinz (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nút bịt có phương tiện bù áp suất tích hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới nút bịt (10) có phương tiện bù áp suất tích hợp để bố trí trong nắp đồ 
chứa của đồ chứa chất lỏng, nút bịt (10) có vỏ van (15) bên dưới hốc nút (12), vỏ van 
(15) được tạo có các miệng dẫn không khí (39, 40) và có chốt tiếp nhận (16) bố trí ở 
chính giữa trong vỏ van (15) để bố trí vách van (17) mà gờ vách (18) của nó được bố trí 
trên chốt tiếp nhận (16), mép vòng hướng ra ngoài theo phương hướng kính (19) của 
vách van (17) tiếp xúc với phần vai của vòng (20) của vỏ van (15), gờ vách (18) được bố 
trí giữa đáy hốc (14) của hốc nút (12) và gờ nắp (22) của nắp điều áp (21) bố trí trên 
chốt tiếp nhận (16) và được tạo có các miệng dẫn không khí (39, 40), đĩa điều áp (32) 
được lắp giữa nắp điều áp (21) và vách van (17), trong đó đĩa điều áp (32) và nắp điều 
áp (21) được tạo dưới dạng một cụm và nắp điều áp (21) có đĩa gắn (26) bố trí ở khoảng 
cách hướng trục từ đĩa điều áp (32) để gắn trong vỏ van (15), đĩa gắn (26) có mép gắn 
ngoài để tạo ra sự nối gài với mặt gắn bố trí ở mặt trong (29) của thành vỏ (30) của vỏ 
van (15).  
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(86) PCT/EP2016/079388       01.12.2016 (87) WO2017/102347 A1 22.06.2017 
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(71) GELITA AG   (DE) 

Uferstrasse 7, 69412 Eberbach, Germany 
(72) DICK, Eberhard  (DE), GOTTLING, Sonja (DE), LEITHEIM, Anna  (DE), RAAB, 

Alexander  (DE), BRACK, Holger  (DE) 
(74) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư (LUVINA LAW FIRM) 
(54) Hợp chất đổ khuôn và phương pháp sản xuất các sản phẩm 

gelatin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất đổ khuôn để sản xuất các sản phẩm gelatin bằng cách rót 

vào khuôn rỗng cứng, bao gồm một dung dịch lỏng đồng nhất chứa các thành phần sau: 
4 đến 16% trọng lượng gelatin có trọng lượng phân tử trung bình, được xác định bằng 
sắc kí gel, ít nhất là 130 kDa, tốt nhất là ít nhất 145 kDa, trong đó tỷ lệ gelatin có trọng 
lượng phân tử lớn hơn 130 kDa là ít nhất 35% trọng lượng, tốt nhất là ít nhất 45% trọng 
lượng; 6 đến 76% trọng lượng của một hoặc nhiều rượu đường; 0 đến 50% trọng lượng 
sirô glucoza có độ nhớt nhỏ hơn 800 mPa.s, tốt hơn là ít hơn 700 mPa.s, được đo bằng 

hàm lượng chất khô 80% trọng lượng và ở nhiệt độ 50°C; và 0 đến 50% trọng lượng của 
sucroza, trong đó sirô glucoza và (các) rượu đường cùng chiếm từ 25 đến 76% trọng 
lượng dung dịch lỏng, và trong đó dung dịch lỏng có hàm lượng chất khô ít nhất là 78% 
trọng lượng và/hoặc hoạt độ nước (giá trị Aw) nhỏ hơn 0,75. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất các sản phẩm gelatin sử dụng hợp chất đổ khuôn này, và các sản 
phẩm gelatin được sản xuất bằng phương pháp này. 
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(11) 59278 
(21) 1-2018-02057 (51) 8 C07D  403/12, A61K  31/497, A61P  

35/00 
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(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) ENNETT-SHEPARD, Alessandra B. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 5-(5-(2-(3-aminopropoxy)-6-metoxyphenyl)-1H-pyrazol-

3-ylamino)pyrazin-2-cacbonitril (S)-lactat monohydrat, dược 
phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 5-(5-(2-(3-aminopropoxy)-6-metoxyphenyl)-1H- pyrazol-
3-ylamino)pyrazin-2-cacbonitril (S)-lactat monohydrat, hợp chất này ức chế kinaza điểm 
kiểm soát 1/2 (checkpoint kinase 1/2) và hữu dụng trong điều trị ung thư. 
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(21) 1-2018-02094 (51) 8 H04M  1/725, G06F  17/30 

(22) 15.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013112     15.11.2016 (87) WO2017/111312 A1 29.06.2017 
(30) 10-2015-0186792          24.12.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Jaeho (KR), KONG, Kyuchul (KR), KWON, Banghyun (KR), JEONG, Juhyun 

(KR), JEONG, Hyesoon (KR), HWANG, Daesung (KR), HAN, Jonghyun (KR), 
CHOI, Hyunsuk (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp quản lý chương trình ứng 

dụng trong thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp quản lý chương trình ứng dụng 

trong thiết bị điện tử. Trong thiết bị điện tử này có màn hình cảm ứng có phần thứ nhất 
quay theo hướng thứ nhất và phần thứ hai quay theo hướng thứ hai khác với hướng thứ 
nhất, phần thứ hai kéo dài từ một cạnh của phần thứ nhất, phương pháp quản lý chương 
trình ứng dụng bao gồm các bước: lưu trữ chương trình ứng dụng có một chức năng 
ngầm định và nhiều chức năng phụ, thu nhận động tác nhập thứ nhất, hiển thị giao diện 
người dùng (UI: User Interface) đáp lại động tác nhập thứ nhất, giao diện UI này chứa 
một chỉ thị thứ nhất tương ứng với chương trình ứng dụng và nhiều chỉ thị thứ hai tương 
ứng với nhiều chức năng phụ của chương trình ứng dụng, thu nhận động tác nhập thứ hai 
để chọn một chỉ thị thứ hai trong số nhiều chỉ thị thứ hai, và hiển thị chỉ thị thứ ba tương 
ứng với một chức năng phụ trong số nhiều chức năng phụ đáp lại chỉ thị thứ hai được 
chọn.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp cập nhật chuỗi dịch vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp cập nhật chuỗi dịch vụ. Hệ thống có thể 
thực hiện các phương pháp để thiết lập một truyền thông mạng với thiết bị đầu cuối của 
người dùng; thu được, từ thiết bị đầu cuối của người dùng, một sự nhận dạng gắn với 
một tài khoản của người dùng đã đăng ký với hệ thống, thu được một chuỗi nhiều dịch 
vụ hiện tại gắn với sự nhận dạng; xác định liệu một điều kiện cập nhật chuỗi hiện tại 
được đáp ứng hay không, khi điều kiện cập nhật chuỗi hiện tại không được đáp ứng, gửi 
chuỗi nhiều dịch vụ hiện tại đến thiết bị đầu cuối của người dùng; và khi điều kiện cập 
nhật chuỗi hiện tại được đáp ứng, xác định chuỗi nhiều dịch vụ cập nhật được hiển thị 
trên màn hình của thiết bị đầu cuối của người dùng.   
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kit và dược phẩm để điều trị bệnh ung thư 

  (57)      Sáng chế đề cập đến kit và dược phẩm chứa hợp chất có công thức: 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của hợp chất này; kết hợp với hợp chất có công thức: 
 
 

 
 
hoặc muối dược dụng của hợp chất này, để điều trị ung thư mô tế bào vảy, ung thư vú, 
ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử 
cung, ung thư buồng trứng, và ung thư đại trực tràng. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy được trang bị hệ thống phanh liên hợp, mà có thể giảm chiều 
dài theo chiều dọc của xe trong vùng lân cận cơ cấu phân phối lực phanh. Cơ cấu phân 
phối lực phanh (50) được đỡ, thông qua phần nối thứ nhất (53), bởi phần đòn (28) kéo 
dài lên trên của cần đạp phanh (25), chi tiết liên kết (55) được đỡ bởi phần trên của cơ 
cấu phân phối lực phanh (50) thông qua phần nối thứ hai (58), và cáp phanh liên hợp 
(31) được nối với phần trên của chi tiết liên kết (55). Do phần nối thứ nhất (53), phần 
nối thứ hai (58), chốt xoay (63) của chi tiết liên kết (55), và phần nối thứ ba (59) được 
bố trí theo thứ tự được liệt kê này từ dưới lên trên, kết cấu trong vùng lân cận cơ cấu 
phân phối lực phanh (50) trở thành một kết cấu nằm dọc theo phương thẳng đứng, và 
chiều dài theo chiều dọc của xe có thể được giảm. 
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(JP), OSADA, Masayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm rắn nhiệt và chất kết dính dẫn điện có sử dụng chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm rắn nhiệt có khả năng tránh được sự sủi bọt và có khả năng 

hóa rắn nhanh, thậm chí ngay cả khi hóa rắn ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn (trong 

một phút ở nhiệt độ từ 100 đến 150°C) như trường hợp thông thường.  
Chế phẩm rắn nhiệt này gồm các hợp phần từ (A) đến (C):  
hợp phần (A): hợp chất có nhóm (met)acrylic 
hợp phần (B): hợp chất phenol có trọng lượng phân tử bằng 230 hoặc lớn hơn và 
được hòa tan trong hợp phần (A); và 
hợp phần (C): peroxit hữu cơ có cấu trúc riêng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chất kết dính dẫn điện có sử dụng chế phẩm rắn nhiệt 
nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn và quy trình để 

loại bỏ các tạp chất khỏi dòng cấp dạng khí, phương pháp sản 
xuất bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn và quy trình để loại bỏ 
các tạp chất ra khỏi dòng cấp dạng khí, phương pháp sản xuất bộ phận tầng hấp phụ dao 
động tuần hoàn. Quy trình hấp phụ dao động có thể bao gồm bước chuyển các dòng qua 
các bộ phận tầng hấp phụ để loại bỏ các tạp chất, như nước, ra khỏi dòng. Là một phần 
của quy trình, bộ phận tầng hấp phụ có thể gồm khoảng trống bổ sung cho các van trên 
đầu của bộ phận tầng hấp phụ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Protein chức năng kép và dược phẩm chứa protein này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein chức năng kép được tạo ra bằng cách cho protein có hoạt 
tính sinh học và protein đột biến FGF liên kết với vùng Fc của globulin miễn dịch, mà 
có hiệu quả dược lý, thời gian lưu in vivo và độ ổn định của protein được cải thiện. 
Protein chức năng kép theo sáng chế biểu hiện hiệu quả dược lý, thời gian lưu in vivo và 
độ ổn định của protein được cải thiện, và dược phẩm chứa hoạt chất là protein chức năng 
kép này có thể được sử dụng một cách có hiệu quả làm chất trị liệu để điều trị bệnh đái 
tháo đường, bệnh béo phì, rối loạn lipit máu, hội chứng chuyển hóa, bệnh gan nhiễm mỡ 
không do rượu, bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu hoặc bệnh tim mạch.  
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(21) 1-2018-02140 (51) 8 A61K  9/20,  9/28,  31/513,  31/5365,  

31/675, A61P  31/18, A61K  9/24,  
31/553 

(22) 08.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/060989    08.11.2016 (87) WO2017/083304 18.05.2017 
(30) 62/253,042         09.11.2015      US 

62/399,999         26.09.2016      US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) Lei HONG (CN), Benjamin Micah COLLMAN (US), Joanna M. KOZIARA (PL) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chế phẩm dạng liều rắn dùng qua đường miệng, viên nén, viên 

nén nhiều lớp, chế phẩm và kit chứa chúng, và phương pháp 
tạo ra viên nén 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm ở dạng liều rắn để dùng qua đường miệng, chứa hợp chất có 
công thức I hoặc muối dược dụng của nó, tenofovir alafenamit hoặc muối dược dụng 
của nó, và emtrixitabin hoặc muối dược dụng của nó. Sáng chế còn đề xuất viên nén, 
viên nén có nhiều lớp, chế phẩm và kit chứa các thành phần trên cũng như phương pháp 
bào chế viên nén. 
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(71) MODERNATX, INC.  (US) 
320 Bent Street, Cambridge, MA 02141, United States of America 

(72) CIARAMELLA, Giuseppe (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Vacxin axit nucleic kháng virut varicella zoster (VZV) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin axit nucleic. Vacxin này bao gồm ít nhất một polynucleotit 
ARN có khung đọc mở mã hóa ít nhất một kháng nguyên của virut varicella zoster 
(VZV). Sáng chế còn mô tả quy trình bào chế và sử dụng vacxin này. 
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(72) CIARAMELLA, Giuseppe (IT), BAHL, Kapil (US), ESPESETH, Amy (US), WANG, 
Dai (US), BETT, Andrew, J. (CA) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Vacxin virut hợp bào hô hấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin axit ribonucleic (ARN) virut hợp bào hô hấp (RSV), cũng 
như phương pháp sử dụng vacxin và dược phẩm chứa vacxin này.  
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(72) CIARAMELLA, Giuseppe (IT), JOHN, Shinu (IN), BETT, Andrew, J. (CA), 
CASIMIRO, Danilo, R. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Vacxin virut herpes simplex 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin axit ribonucleic (ARN) virut herpes simplex (HSV), còng 
như phương pháp sử dụng vacxin và chế phẩm chứa vacxin này. 
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(11) 59290 
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(30) 62/221,944        22.09.2015      US 
(71) SIMPLE SOCKET INC.   (US) 

2843 SW 14th Street Fort Lauderdale, FL 33312, United States of America  
(72) SILVERS, Zachary  (US), LIMA, Rodrigo  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đầu nối điện từ tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối điện mà bao gồm vỏ bọc của phần thứ nhất để đỡ các phần tử 
tiếp xúc mà mỗi trong số các phần tử tiếp xúc đó đều được tạo kết cấu để ghép nối dẫn 
điện với nguồn điện. Các phần tử ghép nối của phần thứ nhất được tạo kết cấu để di 

chuyển giữa kết cấu được nối và kết cấu không được nối. ở kết cấu được nối, thì mỗi 
phần tử ghép nối của phần thứ nhất ghép nối dẫn điện với các phần tử tiếp xúc, và ở kết 
cấu không được nối thì các phần tử ghép nối của phần thứ nhất không được ghép nối dẫn 

điện với các phần tử tiếp xúc. ít nhất một phần tử luôn đẩy được tạo kết cấu để giữ cho 
các phần tử ghép nối của phần thứ nhất ở kết cấu không được nối. Vỏ bọc của phần thứ 
hai đỡ các phần tử ghép nối của phần thứ hai mà mỗi trong số các phần tử ghép nối đó 
đều được tạo kết cấu để ghép nối dẫn điện với một trong số các phần tử ghép nối của 

phần thứ nhất. ít nhất một phần tử từ tính được tạo kết cấu để làm di chuyển vào và giữ 
cho các phần tử ghép nối của phần thứ nhất ở kết cấu được nối, trong đó ở kết cấu được 
nối này thì dòng điện có thể đi từ các phần tử tiếp xúc đến các phần tử ghép nối thứ hai. 
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(72) HOFEN Willi (DE), HAAS Thomas (DE), WOLL Wolfgang (DE), KOLBE Barbel 
(DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình epoxy hóa propen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình epoxy hóa propen bằng cách phản ứng propen với lượng 
dư với hyđro peroxit, propen không phản ứng được thu hồi bởi một loạt bước bao gồm ít 
nhất hai bước giảm áp liên tiếp, nén lại hơi nước thu được từ quá trình giảm áp ở các 
bước này ở một loạt bước nén tương ứng theo thứ tự ngược lại, và ngưng tụ pha hơi đó 
được nén từ bước giảm áp thứ nhất ở bước làm ngưng tụ. 
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(72) BRENDEL, Marc (DE), BARZ, Manfred (DE), KOWOLL, Johannes (DE), BOLZ, 
David (DE), HOFEN, Willi (DE), SCHEMEL, Jurgen (DE), JAEGER, Bernd (DE), 
BREDEMEYER, Niels (DE), KOLBE, Barbel (DE), ULLRICH, Norbert (DE), 
DOPFER, Michael (DE), WOLL, Wolfgang (DE), PORSCHA, Peter (DE), 
PFENNING, Dana (DE), BERNHARD, Maik (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị phản ứng kiểu chùm ống dùng để epoxy 

hóa liên tục propen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị phản ứng kiểu chùm ống dùng để epoxy hóa 

liên tục propen, trong đó propen được cho phản ứng liên tục với hyđro peroxit trong 
thiết bị phản ứng kiểu chùm ống gồm các ống phản ứng song song với sự có mặt của 
chất xúc tác titan silicalit được bố trí dưới dạng tầng cố định trong các ống phản ứng. 
Vỏ làm nguội bao ngoài các ống phản ứng, có điểm nạp dùng để nạp môi chất làm 
nguội ở sát với cửa vào của ống phản ứng, điểm tháo dùng để tháo môi chất làm nguội ở 
sát với cửa ra của ống phản ứng và ít nhất một điểm tháo bổ sung nằm trước điểm tháo ở 
sát với cửa ra của ống phản ứng. Môi chất làm nguội được nạp vào điểm nạp dùng để 
nạp môi chất làm nguội, một phần môi chất làm nguội được tháo ra ở ít nhất một điểm 
tháo bổ sung và phần còn lại đi ra ở điểm tháo ở sát với cửa ra của ống phản ứng. 
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(72) ZINZALLA, Vittoria (IT), KUENKELE, Klaus-Peter (DE), BUYSE, Marie-Ange 

(GB), CROMIE, Karen (BE), STAELENS, Stephanie (BE), STRUBBE, Beatrijs (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Polypeptit biparatopic đối kháng sự truyền tín hiệu Wnt ở các 

tế bào khối u, phân tử axit nucleic mã hóa polypeptit này, 
dược phẩm chứa polypeptit này và phương pháp sản xuất 
polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cập đến các polypeptit gắn kết phản ứng chéo LRP5/LRP6 biparatopic 
mới, và cụ thể hơn là các cấu trúc miền biến đổi đơn của globulin miền dịch phản ứng 
chéo LRP5/LRP6 biparatopic mới mà có thể ức chế các con đường truyền tín hiệu Wnt. 
Sáng chế còn đề cập đến các trình tự cụ thể của các polypeptit này, các phương pháp sản 
xuất chúng, các dược phẩm chứa các polypeptit này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phân tử axit nucleic mã hóa polypeptit vừa nêu, vectơ biểu hiện chứa axit nucleic này và 
tế bào chủ mang vectơ biểu hiện này. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
227 

(11) 59294 
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(72) HUNT, Neil (GB), SHARMA, Varunesh (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vải có độ thấm thấp và độ bền cao và phương pháp tạo ra vải 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vải dệt không được phủ bao gồm sợi được tạo ra từ các xơ tổng hợp 

được dệt theo hướng dọc và hướng ngang để tạo ra bề mặt trên và bề mặt dưới trong đó 
ít nhất một phần sợi ở bề mặt trên hoặc ít nhất một phần sợi ở bề mặt dưới có các xơ có 
mặt cắt ngang được làm biến đổi cố định và được làm nóng chảy cùng nhau. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp sản xuất và việc sử dụng vải này trong ứng dụng với các 
sản phẩm như túi khí dùng cho xe ôtô, vải buồm, bộ phận trượt bơm phồng được, lều 
tạm, lều, ống, vật che phủ và phương tiện được in. 
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(72) FENG, Bin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp truyền thông tin 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến phương pháp truyền thông tin (100). Phương pháp (100) này 
bao gồm: thiết bị đầu nhận (10) tiếp nhận, trong đơn vị thời gian thứ nhất, thông tin thứ 
nhất được gửi bởi thiết bị đầu gửi (20); và thiết bị đầu nhận (10) gửi, trong đơn vị thời 
gian thứ hai, thông tin thứ hai tương ứng với thông tin thứ nhất đến thiết bị đầu gửi (20), 
trong đó khoảng thời gian của đơn vị thời gian thứ nhất khác với khoảng thời gian của 
đơn vị thời gian thứ hai. Bằng phương pháp truyền thông tin (100) theo các phương án 
của sáng chế này, khi khoảng thời gian truyền khác nhau được sử dụng để truyền ngược 
và truyền xuôi hoặc nhiều loại khoảng thời gian truyền được sử dụng cho hệ thống 
truyền thông, lập lịch hợp lý và trình tự thời gian được phản hồi có thể được xác định 
cho các thiết bị ở đầu nhận và đầu gửi để đảm bảo truyền thông tin bình thường. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp lắp đặt tấm kính 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống lắp đặt tấm kính trên nền. Hệ thống này bao 
gồm giao diện người dùng đồ họa (GUI - Graphical User Interface) và cơ cấu xử lý 
truyền thông với GUI. Cơ cấu xử lý này được tạo cấu hình để tiếp nhận chỉ báo đầu vào 
của loại chất kết dính cần được dùng để lắp đặt thông qua GUI. Cơ cấu xử lý này còn 
được tạo cấu hình để tiếp nhận chỉ báo đầu vào về kích thước của tấm kính thông qua 
GUI. Cơ cấu xử lý này còn được tạo cấu hình để cung cấp dữ liệu hướng dẫn biểu thị ít 
nhất một hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng chất kết dính đã được chọn để lắp đặt 
tấm kính đã được chọn.  
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(30) 2015-231142            26.11.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KANETO, Taihei (JP), UEDA, Kohei (JP), OKUMURA, Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được phủ có các đặc tính chống tĩnh điện tốt hơn nhờ 
phương pháp sản xuất dễ dàng hơn trong khi vẫn giữ được khả năng gia công tốt và các 
đặc tính phản xạ. 
Tấm kim loại được phủ theo sáng chế bao gồm: lớp phủ bao gồm một hoặc nhiều lớp 
được đặt trên ít nhất một bề mặt của tấm kim loại. Lớp phủ này bao gồm một hoặc nhiều 
lớp bao gồm ít nhất một lớp chống tĩnh điện (111) chứa thành phần sau làm chất chống 
tĩnh điện: titan oxit có dạng hình kim (113), mà bề mặt của nó được phủ bởi lớp dẫn 
điện có khả năng dẫn điện, titan oxit có dạng hình kim này có chiều dài trung bình là từ 

1µm đến 10µm và có độ dày trung bình là từ 0,1µm đến 0,5µm. Một hoặc nhiều lớp bất 
kỳ của lớp phủ chứa sơn trắng bao gồm titan oxit với kích thước hạt trung bình là từ 
200nm đến 400nm. Hàm lượng của chất chống tĩnh điện trong lớp chống tĩnh điện là 
nằm trong khoảng từ 5% đến 30% (tính theo khối lượng của tổng hàm lượng chất rắn 
của lớp chống tĩnh điện). Tấm kim loại được phủ này có tổng độ phản xạ ánh sáng là 
85% hoặc lớn hơn. 
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(11) 59298 
(21) 1-2018-02223 (51) 7 B01D  53/04,  53/047 

(22) 04.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/055305       04.10.2016 (87) WO2017/074656 04.05.2017 
(30) 62/246,920            27.10.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY   (US) 

CORP-URC-E2.4A.296, 22777 Springwoods Village Parkway, Spring, TX 77389, 
United States of America  

(72) FOWLER, Tracy, A.  (US), RAMKUMAR, Shwetha  (IN), FREDERICK, Jeffrey, W.  
(US), NAGAVARAPU, Ananda, K.  (IN), CHIALVO, Sebastian  (US), TAMMERA, 
Robert, F.  (US), FULTON, John, W.  (US) 

(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn, quy trình loại bỏ 

các tạp chất ra khỏi dòng cấp và phương pháp sản xuất bộ 
phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn, quy trình loại bỏ các tạp 
chất ra khỏi dòng cấp và phương pháp sản xuất bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần 
hoàn. Cụ thể, sáng chế đề xuất thiết bị và hệ thống để thực hiện quy trình hấp phụ dao 
động. Quy trình hấp phụ dao động này có thể gồm bước đưa dòng chảy đi qua các bộ 
phận tầng hấp phụ để loại bỏ các tạp chất, chẳng hạn như nước ra khỏi dòng. Như một 
phần của quy trình, bộ phận tầng hấp phụ có thể gồm không gian bổ sung cho các van 
của bộ phận tầng hấp phụ.  
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(11) 59299 
(21) 1-2018-02242 (51) 8 B65D  51/00,  51/24,  21/08,  25/10,  

85/00 
(22) 22.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013457       22.11.2016 (87) WO2017/090952 01.06.2017 
(30) 20-2015-0007596            23.11.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2018 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 
(72) SON, Seol Hee (KR), KIM, Yul Joong (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hộp đóng gói kimchi mềm dẻo và chắc chắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp đóng gói kimchi mềm dẻo và chắc chắn, trong đó công đoạn 
bảo quản và vận chuyển có thể được tạo điều kiện thuận lợi nhờ duy trì hình dạng của 
đầu dưới của phần chứa, và hộp đóng gói kimchi mềm dẻo và chắc chắn bao gồm: phần 
chứa được tạo theo hình dạng của túi làm bằng vật liệu dẻo; phần nối để duy trì đầu trên 
của phần chứa trong trạng thái mở; phần nắp che để ngăn sự mở ra của đầu trên của 
phần nối và nén kimchi được chứa trong phần chứa bằng các tấm nén được tạo ra trên bề 
mặt dưới của nó; và phần đỡ để ngăn sự mở ra của đầu dưới của phần chứa và được tạo 
thành hình dạng cố định để duy trì không đổi hình dạng của đầu dưới của phần chứa.  
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(11) 59300 
(21) 1-2018-02243 (51) 8 C12N  5/0783, A61K  39/00 

(22) 22.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/082443 22.12.2016 (87) WO2017/109109 29.06.2017 
(30) 15202329.7      23.12.2015      EP 

16190399.2      23.09.2016      EP 
(71) 1. MEDIGENE IMMUNOTHERAPIES GMBH  (DE) 

Lochhamer Strasse 11, 82152 Planegg-Martinsried, Germany 
2. HELMHOLTZ ZENTRUM MUNCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM 
FUR GESUNDHEIT UND UMWELT (GMBH)  (DE) 
Ingolstadter Landstrasse 1, 85764 Neuherberg, Germany 

(72) MILOSEVIC, Slavoljub (IT), ELLINGER, Christian (DE), WEHNER, Carina (DE), 
SCHENDEL, Dolores (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra lympho bào T đặc hiệu kháng nguyên ở 

người, phương pháp tạo ra thụ thể tế bào T đặc hiệu kháng 
nguyên và thụ thể tế bào T đặc hiệu đối với GAGE-1 

  (57)     Sáng chế dự tính bao hàm các phương pháp tạo ra lympho bào T đặc hiệu kháng nguyên 
ở người. Các phương pháp này sử dụng tín hiệu hướng đích phức hợp hòa hợp mô chính 
(Major Histocompatibility Complex - MHC) lớp II được dung hợp với kháng nguyên 
hoặc đoạn của nó để thu được sự trình diện MHC của protein được mã hóa bởi ARN. 
Theo đó, sáng chế liên quan đến các vectơ biểu hiện chứa tín hiệu hướng đích MHC lớp 
II và ít nhất một kháng nguyên hoặc đoạn của nó và việc sử dụng nó để tạo ra lympho 
bào T đặc hiệu kháng nguyên in vitro. Các dòng tế bào T và các thụ thể tế bào T (T cell 
receptor - TCR) đặc hiệu đối với kháng nguyên khối u hoặc kháng nguyên virus cũng 
được mô tả. 
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(11) 59301 
(21) 1-2018-02256 (51) 7 C07D  403/04, A61K  31/506, A61P  

17/00 
(22) 25.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/075708 25.10.2016 (87) WO2017/072131 04.05.2017 
(30) 62/246,482      26.10.2015       US 

62/329,091      28.04.2016       US 
62/359,066      06.07.2016       US 

(71) NOVARTIS AG   (CH) 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland  

(72) ZHU, Zhijian  (US), BARKER, Helen  (GB), YEADON, Michael  (GB), LIU, Wai  
(GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm chứa hợp chất pyrimidin, dược phẩm và dược phẩm 

dạng liều chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm siêu tinh khiết chứa N4-(xyclopropylmetyl)-6- [(3R)-3-

(metylamino)pyrolidin-1-yl]pyrimidin-2,4-diamin tartrat dihydrat, dược phẩm và dược 
phẩm dạng liều chứa chúng. 
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(11) 59302 
(21) 1-2018-02258 (51) 7 A23C  1/04, B01D  1/18, F26B  3/12,  

25/06,  25/08,  25/10,  25/12,  25/14,  
25/16 

(22) 03.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/060376 03.11.2016 (87) WO2017/079468 11.05.2017 
(30) 62/250,318      03.11.2015      US 
(71) SPRAYING SYSTEMS CO.   (US) 

North Avenue and Schmale Road, P.O. Box 7900, Wheaton, Illinois 60187-7901, 
United States of America  

(72) ACKERMAN, Thomas E.  (US), BARNES, Christopher W.  (US), BRIGHT, Adam  
(US), HUFFMAN, David C.  (US), KOCSIS, Scott J.  (US), ROSKOS, Kristopher E.  
(US), ST. PETER, Glenn R.  (US), SMlTH, Brian K.  (US), SZCZAP, Joseph P.  (US), 
THENIN, Michel R.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp sấy phun tĩnh điện, máy sấy phun, và 

phương pháp kiểm soát kích thước khối kết tụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy sấy phun tĩnh điện để sấy chất lỏng thành bột. Máy sấy này 

bao gồm thân kéo dài tạo thành buồng sấy, cụm vòi phun ở một đầu của buồng sấy và 

vỏ bộ phận lọc và buồng thu bột ở đầu đối diện. ống lót phi kim không chịu lực nằm 
trong thân kéo dài theo cách cách với mặt thành trong để tạo thành khu vực sấy bên 

trong. ống lót được lắp tháo ra được trong thân để cho phép lấy và thay chọn lọc sau 
một lần sử dụng cụ thể. Thân kéo dài được minh họa có cấu tạo theo môđun bao gồm 
nhiều môđun với ít nhất một môđun có thể lấy và thay chọn lọc để thay đổi chiều dài 

của buồng sấy cho một ứng dụng phun cụ thể. ống lót cũng có thể thay được bằng một 
ống lót có chiều dài tương ứng với chiều dài đã thay đổi của buồng sấy hoặc với một 
đường kính khác cho một lần sử dụng cụ thể.  
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(11) 59303 
(21) 1-2018-02275 (51) 8 G01R  31/34 

(22) 25.01.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2017/002466            25.01.2017 (87) WO2017/145615 31.08.2017 
(30) JP 2016-033733            25.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2018 
(71) TATSUMI RYOKI CO., LTD  (JP) 

12-5, Higashisuna 6-chome, Koto-ku, Tokyo 1360074, Japan 
(72) Toyoshi KONDO (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phát điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phát điện chứa thiết bị kiểm tra tải có bộ phận cấu tạo ít có 
khả năng bị hỏng hơn. Hệ thống phát điện 1 bao gồm động cơ 10 có thân chính của 
động cơ 11, bộ tản nhiệt 13 thực hiện sự trao đổi nhiệt của nước làm mát chảy bên trong 
thân chính của động cơ 11, và quạt 15 để làm mát bộ tản nhiệt 13. Máy phát điện 20 để 
biến đổi lực xoắn thu được trong thân chính của động cơ 11 thành điện được bao gồm. 
Thiết bị kiểm tra tải 40 có các điện trở và được dùng để thực hiện kiểm tra tải của máy 
phát điện 20 được bao gồm. Thiết bị chuyển mạch (45a, 45b) thực hiện ít nhất một trong 
hai việc thay đổi vị trí của thiết bị kiểm tra tải 40 và thay đổi ống dẫn dòng chảy của khí 
mát từ quạt 15, để làm thiết bị kiểm tra tải 40 lệch khỏi ống dẫn dòng chảy hoặc đặt 
thiết bị kiểm tra tải 40 vào trong ống dẫn dòng chảy và trên phía xuôi dòng của bộ tản 
nhiệt 13 khi tiến hành kiểm tra tải được bao gồm.  
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(11) 59304 
(21) 1-2018-02291 (51) 8 A01G  7/04, A23L  11/00 

(22) 30.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013978 30.11.2016 (87) WO2017/095144 08.06.2017 
(30) 10-2015-0168963      30.11.2015      KR 
(71) 1. REPUBLIC OF KOREA (MANAGEMENT : RURAL DEVELOPMENT 

ADMINISTRATION)  (KR) 
300, Nongsaengmyeong-ro, Wansan-gu Jeonju-si, Jeollabuk-do, 54875 Korea (South) 
2. HUBIO  (KR) 
2-6, 25-2, Chungjeong-ro 9-gil, Seodaemun-gu, Seoul, 16024, Korea (South) 

(72) Jung Kyung MOON (KR), Dong Sung LEE (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp tăng hàm lượng coumestrol trong đậu lên men 

và nảy mầm bằng cách sử dụng điốt phát quang, và đậu lên 
men và nảy mầm được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tăng hàm lượng coumestrol trong đậu lên men và nảy 
mầm bằng cách cho nảy mầm và lên men đậu nành và sau đó chiếu ánh sáng nhìn thấy 
vào đó bằng cách sử dụng điot phát quang ở lượng thích hợp hằng ngày, và đậu nành đã 
lên men và nảy mầm được sản xuất bằng phương pháp này.  
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(11) 59305 
(21) 1-2018-02296 (51) 7 A61M  15/00,  15/06, A61K  31/465 

(22) 19.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/057792      19.12.2016 (87) WO2017/109678 A1 29.06.2017 
(30) 15202712.4      24.12.2015       EP 

16201580.4      30.11.2016       EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.   (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland  
(72) ZUBER, Gerard  (CH), VOLPE, Nicolo  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Viên nang chứa hạt nicotin và dụng cụ xông bột khô bao gồm 

viên nang này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang bao gồm hạt chứa nicotin, trong đó một lỗ duy nhất kéo 

dài xuyên qua viên nang. Sáng chế còn đề cập đến dụng cụ xông bột khô bao gồm viên 
nang này. 
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(11) 59306 
(21) 1-2018-02310 (51) 8 B60L  11/18, B62M  6/40, B60L  

15/02,  11/00 
(22) 18.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/056249       18.10.2016 (87) WO2017/081567 18.05.2017 
(30) 102015000072570       13.11.2015       IT 
(71) PIAGGIO & C. SPA  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 PONTEDERA (Pisa), Italy 
(72) CAPOZZELLA, Paolo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp kiểm soát bộ phận truyền lực của xe đạp điện 

được hỗ trợ bàn đạp và xe đạp điện được hỗ trợ bàn đạp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát đối với bộ phận truyền lực của xe đạp điện 

được hỗ trợ bàn đạp, bộ phận truyền lực này bao gồm động cơ điện, bộ chuyển đổi 
DC/AC để cấp điện động cơ từ ăcquy trong đó các bước sau được thực hiện: khởi động 
máy điện để quay rôto; ước lượng lực điện động ngược được tạo ra bởi máy điện; ước 
lượng vị trí góc của rôto so với cuộn dây stato bắt đầu từ việc ước lượng lực điện động 
ngược; kiểm soát bộ chuyển đổi DC/AC dựa trên vị trí góc được ước lượng này để khiến 
nó cấp điện cho cuộn dây stato sao cho máy điện này phát ra mômen quay. Sáng chế 
còn đề cập đến xe đạp điện được hỗ trợ bàn đạp. 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
240 
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(21) 1-2018-02326 (51) 7 A23L  7/109,  5/10 

(22) 28.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/SG2016/050532   28.10.2016 (87) WO2017/074267 04.05.2017 
(30) 10201508974T        30.10.2015      SG 
(71) TOROZ PTE. LTD.   (SG) 

1 Cleantech Loop, #03-13 Clean Tech One, Singapore 637141, Singapore  
(72) CHEETHAM, Peter  (GB), LANGWALLNER, Christoph  (AT), TEY, Shiang Chuing  

(SG), LANGWALLNER, Margit  (AT), TAN, Wen Jue Amelia  (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất thực phẩm có hàm lượng dầu thấp và các 

thực phẩm thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thực phẩm có đặc tính về khả năng nhận cảm 

hương vị chiên với hàm lượng dầu thấp như mỳ ăn liền có hương, vị, cảm giác ở miệng, 
màu sắc và các tính chất khác tốt bằng cách kết hợp chất chống oxy hóa vào bột nhão và 

nấu nó trong dòng không khí tuần hoàn ở nhiệt độ 100°C hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến thực phẩm thu được từ quy trình này. 
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(11) 59308 
(21) 1-2018-02330 (51) 7 A23B  4/06, A23L  3/36, F25C  1/00, 

F25D  3/02 
(22) 18.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/084319      18.11.2016 (87) WO2017/086461 26.05.2017 
(30) 2015-226589      19.11.2015      JP 

2016-041189      03.03.2016      JP 
2016-103012      24.05.2016      JP 
2016-103013      24.05.2016      JP 
2016-103014      24.05.2016      JP 
2016-103637      24.05.2016      JP 
2016-103638      24.05.2016      JP 
2016-103639      24.05.2016      JP 
2016-103640      24.05.2016      JP 
2016-132615      04.07.2016      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2018 
(71) BLANCTEC CO., LTD.  (JP) 

33-4, Nishi-shimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1050003, Japan  
(72) HIROKANE, Yoshio  (JP), IZUTSU, Tadao  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Nước đá, chất làm lạnh, phương pháp sản xuất nước đá, phương 

pháp sản xuất sản phẩm lạnh, phương pháp sản xuất sản phẩm 
lạnh gồm thực vật/động vật hoặc một phần của chúng, vật 
liệu làm lạnh dùng cho thực vật/động vật hoặc một phần của 
chúng, phương pháp sản xuất thực vật/động vật tươi đông 
lạnh hoặc một phần của chúng, sản phẩm rã đông hoặc sản 
phẩm chế biến của chúng và vật liệu kết đông dùng cho thực 
vật/động vật tươi hoặc một phần của chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nước đá mà có khả năng làm lạnh tuyệt vời; phương pháp sản xuất 
nó; phương pháp sản xuất sản phẩm lạnh; và chất làm lạnh. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến nước đá trong trạng thái không tách rời; và phương pháp sản xuất nó.  
Nước đá theo sáng chế thỏa mãn các điều kiện (a) và (b) và từ chất lỏng bao gồm dung 
dịch nước có chứa chất tan:  
(a) nhiệt độ của nước đá sau khi tan chảy hoàn hoàn thấp hơn 0oC.  
(b) tốc độ thay đổi về nồng độ chất tan trong dung dịch nước được tạo ra từ nước đá này 
trong quá trình tan chảy bằng 30% hoặc thấp hơn.  
Chất làm lạnh theo sáng chế bao gồm nước đá nêu trên. Chất làm lạnh này còn bao gồm 
nước mà chứa cùng một chất tan như chất tan được chứa trong nước đá, trong đó tỷ lệ 
của nồng độ chất tan trong nước đá và nồng độ chất tan trong nước tốt hơn là nằm trong 
khoảng từ 75: 25 đến 20: 80.  
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(11) 59309 
(21) 1-2018-02332 (51) 7 B65H  59/36,  59/38 

(22) 02.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/056577            02.11.2016 (87) WO2017/077453 11.05.2017 
(30) 1534/MUM/2015            04.11.2015     IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.08.2018 
(75) LOHIA, SIDDHARTH  (IN) 

D3/A Panki Industrial Estate, Kanpur 208 022, India  
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp dùng để điều chỉnh độ căng quấn sợi 

như là một chức năng của đường kính búp sợi 
  (57)     Sáng chế bộc lộ thiết bị dùng để điều chỉnh độ căng quấn sợi như là một chức năng của 

đường kính búp sợi (2) trong hệ thống thiết bị quấn sợi hoặc dải dạng màng được xẻ dọc 
(1) mang ít nhất một thiết bị quấn được tự động hóa. Nó bao gồm cần nhảy (3) được 
trang bị thiết bị hoặc bộ phận thiết đặt độ căng (3B) mà điều chỉnh độ căng sợi. Đặc tính 
có tính sáng tạo của sáng chế là that bộ phận thiết đặt độ căng (3B) có khả năng thay đổi 
trở lực 'R' của cần nhảy (3) như là một chức năng của đường kính 'D' của búp sợi (2) 
trong suốt quá trình quấn. Sáng chế còn đề xuất phương pháp dùng để điều chỉnh độ 
căng quấn sợi như là một chức năng của đường kính búp sợi (2). Sáng chế giúp khắc 
phục một số vấn đề liên quan đến độ đồng đều và độ đồng nhất của gói mà ngành sản 
xuất vải hiện đang gặp phải. Sáng chế này giải quyết vấn đề kỹ thuật của việc quấn búp 
sợi xuyên suốt quá trình sử dụng cùng một độ căng được điều chỉnh đối với cần nhảy, 
độ căng thu được cao hơn trong suốt quá trình unwmding ở các kích cỡ búp sợi thấp. 
Sáng chế này còn giúp làm giảm mức bó hẹp hoặc độ co ngót của vải được sản xuất do 
độ căng quấn sợi thu được thay đổi. 
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(11) 59310 
(21) 1-2018-02333 (51) 7 B65H  54/52,  67/048 

(22) 02.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/07287            02.12.2016 (87) WO2017/093950 08.06.2017 
(30) 1958/DEL/2015            03.12.2015      IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.08.2018 
(75) LOHIA, SIDDHARTH   (IN) 

D3/A Panki Industrial Estate, Kanpur 208 022, lndia  
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp để định vị con suốt một cách chính xác trong 

thiết bị quấn sợi tự động kiểu mâm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quấn sợi tự động kiểu mâm. Quá trình thay búp sợi tự động 

bao gồm việc quấn sợi trên búp sợi, sau đó là sự quay mâm (1) để đem búp sợi trống 
(7A) vào vị trí quấn. Các trục lăn tạo áp lực (5) được đề xuất để đảm bảo quá trình quấn 
nhất quán và chính xác. Việc định vị tương đối chính xác của các  búp sợi (7, 7A) và các 
trục lăn tạo áp lực (5) là quan trọng. Hiện tượng hao mòn và bụi dạng hạt có thể gây ra 
hoạt động chức năng sai lạc của các hệ thống thiết bị quấn mà có thể ảnh hưởng đến độ 
chính xác của sự quay mâm (I) và việc định vị tương đối của các búp sợi (7, 7A) và các 
trục lăn tạo áp lực (5), đặc biệt là khi sự quay mâm trong suốt giai đoạn thay búp sợi 
được thực hiện với một lần quay đơn lẻ. Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp để 
định vị con suốt một cách chính xác trong thiết bị quấn sợi tự động kiểu mâm, đặc biệt 
là để nhận diện vị trí vào chỗ chính xác của con suốt mâm (2A, 2B) sau chuyển động 
đảo ngược sau khi rời ra. Phương pháp này bao gồm, trong suốt quá trình thay búp sợi, 
bước quay mâm với ít nhất hai chuyển động quay riêng rẽ được thực hiện ở các mức vận 
tốc có kiểm soát, nhờ đó búp sợi trống (7A) chiếm lấy vị trí quấn chính xác của nó.  
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(11) 59311 
(21) 1-2018-02336 (51) 8 H04N  5/232 

(22) 10.05.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/081532       10.05.2016 (87) WO2017/113559 A1 06.07.2017 
(30) 201511034588.3            31.12.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2018 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

No. 9 & 11, Kelin Road, Science City, High-tech Industry Development Zone, 
Guangzhou, Guangdong 510663, P.R. China 

(72) LIANG, Tiancai (CN), NIE, Yunyun (CN), ZHANG, Yong (CN), LIU, Daoyu (CN), 
GONG, Wenchuan (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp, thiết bị điều khiển camera và thiết bị đầu cuối 

dùng trong ngành tài chính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển camera. ảnh được truyền từ camera được 

thu và thao tác dò được thực hiện trên ảnh này, trong đó nếu đối tượng đích không được 
dò ra, thì lệnh tìm kiếm để điều khiển camera xoay theo chiều dọc được truyền tới 
camera cho đến khi đối tượng đích được dò ra ở trong ảnh. Sau đó các thông số tư thế 
của đối tượng đích trong ảnh được thu, trong đó nếu các thông số tư thế không đáp ứng 
tiêu chuẩn thông số tư thế định trước, thì lệnh điều chỉnh chính xác để điều khiển 
camera xoay và di chuyển được truyền tới camera, cho đến khi các thông số tư thế của 
đối tượng đích đáp ứng tiêu chuẩn thông số tư thế định trước. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến thiết bị để điều khiển camera và thiết bị đầu cuối dùng trong ngành tài chính. 
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(11) 59312 
(21) 1-2018-02338 (51) 7 H04W  68/02 

(22) 06.11.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/094062       06.11.2015 (87) WO2017/075835 A1 11.05.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129 - 
China  

(72) YU, Yinghui  (CN), SHAN, Baokun  (CN), LI, Chenwan  (CN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp cập nhật thông tin hệ thống, thiết bị đầu cuối, 

trạm cơ sở, thiết bị mạng và vật ghi lưu trữ đọc được bằng 
máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cập nhật thông tin hệ thống, thiết bị đầu cuối, trạm cơ 
sở, thiết bị mạng và vật ghi lưu trữ đọc được bằng máy tính. Thiết bị đầu cuối theo sáng 
chế bao gồm: môđun nhận, được tạo cấu hình để nhận tin nhắn hệ thống thứ nhất; và 
môđun xử lý, được tạo cấu hình để: thu thông tin chỉ báo thứ nhất từ tin nhắn hệ thống 
thứ nhất, và cập nhật các tin nhắn hệ thống không phải là tin nhắn hệ thống thứ nhất 
theo thông tin chỉ báo thứ nhất nhận được, trong đó tin nhắn hệ thống thứ nhất được gửi 
một cách định kỳ, và chiếm một vị trí tài nguyên vật lý cố định. Thông tin chỉ báo thứ 
nhất được gửi trong tin nhắn hệ thống thứ nhất thay cho tin nhắn phân trang. Thiết bị 
đầu cuối này có thể cập nhật các tin nhắn hệ thống không phải là tin nhắn hệ thống thứ 
nhất theo thông tin chỉ báo, nhờ đó cập nhật được tất cả các tin nhắn hệ thống. 
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(11) 59313 
(21) 1-2018-02346 (51) 8 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

11/00 
(22) 07.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/079973  07.12.2016 (87) WO2017/097792 15.06.2017 
(30) 15199270.8       10.12.2015       EP 

16196836.7       02.11.2016       EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) DELBECK, Martina (DE), HAHN, Michael (DE), MULLER, Thomas (DE), MEIER, 

Heinrich (DE), LUSTIG, Klemens (DE), MOSIG, Johanna (DE), TOSCHI, Luisella 
(IT), ALBUS, Udo (DE), GEHRING, Doris (DE), ROSENSTEIN, Bjorn (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2-phenyl-3-(piperazinometyl)imidazopyridin được thế, 

quy trình điều chế hợp chất này và thuốc chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-phenyl-3-(piperazinometyl)imidazo[1,2-a]pyridin và 

đến quy trình điều chế hợp chất này. Hợp chất này là hữu ích để dùng riêng biệt hoặc 
kết hợp để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, và cũng hữu ích trong sản xuất thuốc để 
điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, đặc biệt là để điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh lý 
hô hấp bao gồm, các bệnh lý hô hấp liên quan đến giấc ngủ như chứng ngưng thở lúc 
ngủ và chứng ngưng thở khi ngủ do nguyên nhân trung ương và ngáy. 
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(11) 59314 
(21) 1-2018-02347 (51) 8 C07D  471/04, A01N  43/50 

(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/079071 29.11.2016 (87) WO2017/093214 08.06.2017 
(30) 15197803.8      03.12.2015       EP 

15199457.1      11.12.2015       EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) HEIL, Markus (DE), PORTZ, Daniela (DE), ILG, Kerstin (DE), GORGENS, Ulrich 

(DE), CEREZO-GALVEZ, Silvia (ES), MOSRIN, Marc (FR), EILMUS, Sascha (DE), 
TURBERG, Andreas (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dẫn xuất imidazol mesoion làm chất diệt côn trùng, 

chế phẩm chứa hợp chất này, phương pháp phòng trừ sinh vật 
gây hại và phương pháp bảo vệ hạt hoặc thực vật nảy mầm 
khỏi sinh vật gây hại 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) 
 

 
 

thích hợp để phòng trừ động vật gây hại, bao gồm động vật chân khớp và đặc biệt là côn 
trùng, nhện và giun tròn, và trong đó các thành phần cấu tạo Q1, Q2, W, T, Y, G và U 
như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến các quy trình điều chế 
các hợp chất này, chế phẩm chứa các hợp chất này, phương pháp phòng trừ sinh vật gây 
hại và phương pháp bảo vệ hạt hoặc thực vật nảy mầm khỏi sinh vật gây hại. Các hợp 
chất theo sáng chế hữu dụng làm chất diệt côn trùng.  
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(11) 59315 
(21) 1-2018-02364 (51) 8 A61K  31/7084 , C07H  21/00, A61P  

31/12,  35/00 
(22) 01.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/057265   01.12.2016 (87) WO2017/093933 A1 08.06.2017 
(30) 62/262,668      03.12.2015      US 

62/299,253      24.02.2016      US 
62/299,704      25.02.2016      US 
62/327,579      26.04.2016      US 
62/332,517      06.05.2016      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2018 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED  

(GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

(72) ADAMS, Jerry Leroy (US), DUFFY, Kevin J. (US), LIAN, Yiqian (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất purin dinucleotit vòng làm chất điều biến chất kích 

thích gen interferon (STING), dược phẩm và chế phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 
trong đó Y1, Y2, X1, X2, R1, R2, R3; R4, R5, R6, R8; và R9 là như được định nghĩa trong 
bản mô tả; 
và muối dược dụng và các chất hỗn biến của nó, chế phẩm, dược phẩm kết hợp và thuốc 
chứa hợp chất này để điều trị các bệnh trong đó việc điều biến chất kích thích gen 
interferon (STING-Stimulator of Interferon Genes) là có lợi ích trị liệu, ví dụ bệnh viêm, 
bệnh dị ứng và tự miễn dịch, bệnh nhiễm khuẩn, ung thư, hội chứng tiền ung thư và 
dùng làm chất phụ trợ cho vacxin. 
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(11) 59316 
(21) 1-2018-02376 (51) 8 G01D  11/30, G01F  15/18, G01K  

1/14, G01L  19/00, F16L  37/28,  
37/08 

(22) 02.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/012500  02.11.2016 (87) WO2017/078388 11.05.2017 
(30) 10-2015-0153966       03.11.2015      KR 

10-2015-0164449       24.11.2015      KR 
10-2015-0176605       11.12.2015      KR 
10-2016-0076950       21.06.2016      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2018 
(75) KANG, SUGJAE  (KR) 

39-7 dobongro123gil dobonggu, Seoul 01440 (KR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) ống vòi bơm ga và bộ đồng hồ đo ga lạnh chứa ống vòi bơm ga 

này 
  (57)     Theo sáng chế, sự rò rỉ ga được hạn chế khi bộ ghép của bộ đồng hồ đo ga lạnh chứa 

ống vòi dẫn ga được tháo ra khỏi van đầu vào/đầu ra ga của thiết bị trao đổi nhiệt. Nói 
chung, bộ điều chỉnh chi tiết nén này bao gồm chi tiết nén thanh lõi kéo dài từ bộ ghép 
vào trong ống vòi, và bộ điều chỉnh chi tiết nén được bố trí trên ống vòi để điều chỉnh vị 
trí của chi tiết nén thanh lõi. 
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(11) 59317 
(21) 1-2018-02377 (51) 8 A61K  9/00,  47/26,  9/10,  31/00 

(22) 28.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/056496       28.10.2016 (87) WO2017/077436 11.05.2017 
(30) 102015000068150       03.11.2015       IT 
(71) ITALFARMACO SPA   (IT) 

Viale Fulvio Testi, 330, 20126 Milano, Italy 
(72) COLOMBO, Giuseppe (IT), ARTICO, Roberta (IT), MASCAGNI, Paolo (IT), 

MONZANI, Maria Valmen (IT), PUCCIANTI, Silvia (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hỗn dịch trong nước chứa givinostat và phương pháp bào chế 

hỗn dịch này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng dùng qua đường miệng ổn định vật lý và hóa 

học chứa givinostat (dietyl-[6-(4-hydroxycarbamoyl-phenylcarbamoyloxymetyl)-
naphtalen-2-yl-metyl]-amoni clorua), và phương pháp bào chế chúng. Các chế phẩm 
dùng qua đường miệng này ở dạng hỗn dịch trong nước và chứa givinostat và/hoặc muối 
và/hoặc dẫn xuất dược dụng của nó, ít nhất một chất thấm ướt và/hoặc ít nhất một chất 
làm đặc. Các chế phẩm này là thích hợp để sử dụng qua đường miệng để có tác dụng 
điều trị toàn thân. 
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(11) 59318 
(21) 1-2018-02379 (51) 7 G01N  35/10,  33/50 

(22) 04.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/SG2016/050547     04.11.2016 (87) WO2017/078630 11.05.2017 
(30) 62/250,573          04.11.2015      US 
(71) NITTO DENKO CORPORATION   (JP) 

1-1-2 Shimohozumi Ibaraki, Osaka, Osaka 567-8680, Japan  
(72) NAVAWONGSE, Rapeechai  (TH), WANG Ying Song  (SG), 

THAVEEPRUNGSRIPORN Visit  (TH), CHENG Yuen Hsia  (MY), LYNN Charm 
Nyein  (MM), PULIDO Roland Galang  (PH), LIU Feng  (SG) 

(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Thiết bị và hệ thống để phân phối và/hoặc xét nghiệm mẫu 

chất lưu sinh học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân phối các mẫu chất lưu sinh học (tức là thiết bị phân 

phối mẫu chất lưu sinh học). Thiết bị này bao gồm hộp bao gồm cụm các ổ chứa và cụm 
các khoang, mỗi khoang nằm trong ổ chứa và được kết cấu để phân phối một thể tích 
mẫu chất lưu sinh học định trước, mỗi ổ chứa bao gồm: đầu vào để tiếp nhận chất lưu 
sinh học; đầu ra nối thông với đầu vào; barie theo chu vi bao quanh đầu ra để chứa mẫu 
chất lưu sinh học trong khoang nằm trong ổ chứa và ngăn chặn sự nối thông chất lưu với 
khoang khác; van được bố trí ở đầu ra để làm kín theo cách xả được mẫu chất lưu sinh 
học trong khoang; và đầu xả tràn được tạo kết cấu để giới hạn thể tích định trước của 
mẫu chất lưu sinh học mà có thể chứa được trong khoang và có thể phân phối được từ 
khoang thông qua van.  
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(11) 59319 
(21) 1-2018-02386 (51) 8 G05B  19/418, G06Q  50/04 

(22) 09.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2015/084583            09.12.2015 (87) WO2017/098619 A1 15.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2018 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan 
(72) NOMAMOTO, Satoshi (JP), NISHIMURA, Takehiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp hiển thị, phương tiện ghi và thiết bị điều khiển 

hiển thị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị, phương tiện ghi và thiết bị điều khiển hiển 

thị. Thiết bị máy chủ (10) hiển thị, trong vùng màn hình thứ nhất, đoạn đường thẳng chỉ 
báo diễn tiến của thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của quy trình sản xuất ở mỗi 
trong số các quy trình xử lý, ở trạng thái được phân đoạn đối với mỗi quy trình xử lý 
theo thứ tự thực hiện của quy trình xử lý, với các trục thời gian được sắp thẳng hàng theo 
cùng chiều giữa các quy trình xử lý, dựa vào thông tin về thời điểm bắt đầu và thời điểm 
kết thúc của quy trình sản xuất đối với một sản phẩm ở mỗi trong số các quy trình xử lý 
được thực hiện theo trình tự để sản xuất một sản phẩm, đối với mỗi trong số một hoặc 
nhiều sản phẩm được sản xuất bởi hệ thống sản xuất bao gồm một hoặc nhiều phương 
tiện sản xuất mà thực hiện quy trình sản xuất ở mỗi trong số các quy trình xử lý, và 
cũng hiển thị, trong vùng màn hình thứ hai, đồ thị chỉ báo diễn tiến của thời gian từ khi 
bắt đầu đến khi kết thúc của quy trình sản xuất, với các trục thời gian được sắp thẳng 
hàng theo cùng chiều như các trục thời gian trong vùng màn hình thứ nhất, dựa vào 
thông tin về thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của quy trình sản xuất ở một hoặc 
nhiều phương tiện sản xuất được bao gồm trong quy trình xử lý thứ nhất được lựa chọn 
trong số các quy trình xử lý, đối với mỗi trong số các phương tiện sản xuất trong quy 
trình xử lý thứ nhất.   
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(11) 59320 
(21) 1-2018-02392 (51) 8 F24F  13/08,  13/12,  13/14,  13/20,  

1/00 
(22) 17.10.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2017/011459       17.10.2017 (87) WO2018/080082 A1 03.05.2018 
(30) 10-2016-0141090            27.10.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) CHO, Sang Ki (KR), KIM, Ki Jun (KR), KIM, Dae Dong (KR), LEE, Chang Heon 

(KR), SHIN, Moon Sun (KR), JO, Young Lae (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy điều hòa không khí có cánh xả được làm thích ứng để di 
chuyển giữa vị trí dẫn hướng tại đó hướng của không khí thổi từ quạt thổi và xả tới cửa 
xả được kiểm soát, và vị trí đóng tại đó cửa xả được đóng, trong đó cánh xả có nhiều lỗ 
cánh mà qua đó không khí được xả qua cánh xả ở vị trí đóng, trong đó cánh xả di 
chuyển giữa vị trí dẫn hướng và vị trí đóng và kiểm soát dòng không khí từ quạt thổi tới 
tấm xả hoặc cửa xả. Nhờ kết cấu này, dòng không khí xả ra bên ngoài vỏ máy có thể 
được kiểm soát nhờ hoạt động của cánh xả. 
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(11) 59321 
(21) 1-2018-02398 (51) 8 F22B  1/00,  21/00, F23C  5/00, 

F23G  5/00,  7/00 
(22) 04.06.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2018 
(75) Nguyễn Đức Quyền  (VN) 

Số nhà 14, đường 3.5, khu đô thị Gamuda Garden, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Kết cấu buồng đốt đa nhiên liệu dùng cho lò hơi công nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu buồng đốt đa nhiên liệu dùng cho lò hơi công nghiệp bao 
gồm buồng đốt kiểu ghi (1); buồng đốt tầng sôi (2) được kết nối tùy chọn với buồng đốt 
kiểu ghi (1) và với buồng bức xạ (5) lần lượt thông qua các van điều chỉnh khói thứ nhất 
(21) và thứ hai (22) được lắp có thể quay tại các cửa ra của buồng đốt tầng sôi (2); 
buồng đốt thứ cấp (3) được bố trí phía trên và nối thông với buồng đốt kiểu ghi (1) để 
dẫn và đốt cháy kiệt sản phẩm cháy từ buồng đốt kiểu ghi (1); buồng lưu khói (4) nối 
thông với buồng đốt thứ cấp (3); và buồng bức xạ (5) kết nối tùy chọn với cửa ra thứ hai 
của buồng đốt tầng sôi (2) và nối thông với buồng lưu khói (4).  
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(11) 59322 
(21) 1-2018-02400 (51) 7 C07D  487/04, A61P  31/20 

(22) 02.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/104325    02.11.2016 (87) WO2017/076286 11.05.2017 
(30) 201510742546.9         04.11.2015     CN 
(71) QILU PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (CN) 

No.317, Xinluo Street, High Technical Zone, Jinan, Shandong 250100, China  
(72) HE, Haiying  (CN), ZHOU, Kai  (CN), LI, Xiaolin (CN), WANG, Xiaofei  (CN), QlN, 

Dakun  (CN), WANG, Xingxing  (CN), YANG, Feifei  (CN), WANG, Zheng  (CN), 
LI, Zongbin  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất vòng dihydropyrido ở dạng tinh thể, phương pháp 

điều chế hợp chất này và chất trung gian của hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất vòng dihydropyrido ở dạng tinh thể, phương pháp điều 

chế hợp chất này và chất trung gian của hợp chất này. 
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(11) 59323 
(21) 1-2018-02403 (51) 7 E03D 9/08, F16K 3/24, 3/314 

(22) 02.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/012496       02.11.2016 (87) WO2017/078386 11.05.2017 
(30) 10-2015-0153418            02.11.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2018 
(71) CHOI, GWANG MIN   (KR) 

(Uijeongbudong, Donga Villa)101ho, 323-1, Sinheung-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 
11665, Republic of Korea 

(72) CHOI, Won Sik  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van thiết bị rửa bộ phận sinh dục và hậu môn 

  (57)     Sáng chế đề xuất van thiết bị rửa bộ phận sinh dục và hậu môn, mà phun nước rửa vòi 
phun để tự động rửa vòi phun trước khi thực hiện rửa hậu môn hoặc rửa vệ sinh phụ nữ, 
khi cần gạt được kích hoạt để rửa hậu môn hoặc rửa vệ sinh phụ nữ, và tự động rửa vòi 
phun ngay sau khi rửa hậu môn hoặc rửa vệ sinh phụ nữ để điều khiển vòi phun hợp vệ 
sinh và cung cấp tình trạng sạch sẽ cho người dùng.  
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(11) 59324 
(21) 1-2018-02413 (51) 7 A61K  8/02,  8/04,  8/06,  8/87, 

A61Q  1/00 
(22) 06.11.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2015/011930       06.11.2015 (87) WO2017/078204 A1 11.05.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2018 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of Korea  
(72) KANG, Sung-Soo  (KR), KlM, Hyeon-Jeong  (KR), PARK, Sang-Wook  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Mỹ phẩm trang điểm có vật liệu tẩm được cải tiến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm có vật liệu tẩm có nhiều lỗ rỗng được tẩm với hợp phần 
mỹ phẩm; và một dụng cụ bôi, và cung cấp một mỹ phẩm khác biệt ở chỗ một vật liệu 
tẩm bao gồm một phần được nén trên một bề mặt tiếp xúc với dụng cụ bôi. Mỹ phẩm 
theo sáng chế này có khả năng phân phối đều một lượng mỹ phẩm ngay từ lần đầu tiên, 
và có thể ngăn ngừa lượng mỹ phẩm bị lấy ra quá nhiều ngay từ lần đầu tiên. 
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(11) 59325 
(21) 1-2018-02414 (51) 8 B32B  15/09, B65D  25/34 

(22) 21.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/081294            21.10.2016 (87) WO2017/098818 15.06.2017 
(30) 2015-240141            09.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAKAMURA, Norihiko (JP), OSHIMA, Yasuhide (JP), KITAGAWA, Junichi (JP), 

NAKAMARU, Hiroki (JP), YAMANAKA, Yoichiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép được dát mỏng dùng làm vật chứa được phủ nhựa cả 

hai mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép được dát mỏng dùng làm vật chứa được phủ nhựa cả hai 

mặt. Tấm thép này bao gồm tấm thép, lớp nhựa polyeste thứ nhất được tạo ra trên bề mặt 
của tấm thép này, đóng vai trò làm mặt phía trong của vật chứa sau khi vật chứa được 
tạo thành, và lớp nhựa polyeste thứ hai được tạo ra trên bề mặt khác của tấm thép, đóng 
vai trò làm mặt phía ngoài của vật chứa sau khi vật chứa được tạo thành, khác biệt ở 
chỗ: lớp nhựa polyeste thứ nhất chứa polyetylen terephtalat với lượng 95% trọng lượng 
hoặc lớn hơn và có độ kết tinh nằm trong khoảng từ 3% đến 25%, và lớp nhựa polyeste 
thứ hai chứa polyetylen terephtalat và polybutylen terephtalat và có tỷ lệ của 
polybutylen terephtalat nằm trong khoảng từ 40% đến 80% trọng lượng. 
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(11) 59326 
(21) 1-2018-02418 (51) 8 G05B  19/418, G06Q  50/04 

(22) 09.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2015/084582            09.12.2015 (87) WO2017/098618 A1 15.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.06.2018 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan 
(72) NOMAMOTO, Satoshi (JP), NISHIMURA, Takehiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp hiển thị, phương tiện ghi và thiết bị điều khiển 

hiển thị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị, phương tiện ghi và thiết bị điều khiển hiển 

thị. Thiết bị máy chủ (10) thực hiện các bước hiển thị đường nối biểu diễn khoảng thời 
gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của quy trình sản xuất, với các trục thời gian được 
căn thẳng theo cùng hướng, dựa vào thông tin về thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc 
của quy trình sản xuất sản phẩm trong mỗi quy trình xử lý của hệ thống sản xuất mà nó 
sản xuất sản phẩm thông qua các quy trình xử lý liên tục, ở trạng thái được phân đoạn 
thành mỗi quy trình xử lý theo thứ tự thực hiện của quy trình xử lý, đối với mỗi trong số 
một hoặc nhiều sản phẩm được sản xuất bởi hệ thống sản xuất, và hiển thị ký tự biểu 
diễn phương tiện sản xuất thuộc quy trình xử lý tương ứng trong phân đoạn phù hợp với 
vị trí tách riêng của phân đoạn này. 
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(11) 59327 
(21) 1-2018-02431 (51) 7 E05D  7/04,  7/00,  3/02,  5/12, E05F  

3/20,  3/22 
(22) 09.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/014430       09.12.2016 (87) WO2017/099511 A1 15.06.2017 
(30) 10-2015-0175742            10.12.2015     KR 

10-2016-0069463            03.06.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2018 
(75) CHANG, JONG BOK   (KR) 

46-4, Saeugae 2-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, 14961, Republic of Korea  
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bản lề để mở và đóng cửa 

  (57)     Sáng chế đề xuất bản lề để mở và đóng cửa, bao gồm: các tấm trái và phải được nối 
tương ứng với cửa và khung cửa; vỏ chính được tạo ra ở giữa của tấm bất kỳ trong các 
tấm trái và phải; các vỏ phụ trợ trên và dưới được tạo ra tương ứng ở trên cùng và dưới 
cùng của tấm kia trong các tấm trái và phải; chi tiết đỡ được nối với và được liên kết với 
vỏ chính bằng cách xuyên vào trong một vỏ bất kỳ trong các vỏ phụ trợ trên và dưới; chi 
tiết dẫn hướng được nối với và được liên kết với vỏ kia trong các vỏ phụ trợ trên và dưới, 
được tạo ra bằng cách gài một phần của nó vào trong vỏ chính, và có một lỗ vít điều 
chỉnh; chi tiết điều chỉnh có thanh vít điều chỉnh và thanh vít cố định, các thanh vít này 
được tạo ra để có các hướng ren khác nhau là hướng ren trái và hướng ren phải, và có 
khoảng trống điều chỉnh để ngăn kẹt giữa thanh vít điều chỉnh và thanh vít cố định; chi 
tiết cố định để cố định chi tiết điều chỉnh bằng cách gắn khít, với chi tiết dẫn hướng qua 
khoảng trống điều chỉnh, thanh vít cố định chi tiết điều chỉnh; và lò xo xoắn được nối 
giữa chi tiết đỡ và chi tiết điều chỉnh để thay đổi mức độ đàn hồi bằng cách quay chi tiết 
điều chỉnh. 
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(11) 59328 
(21) 1-2018-02435 (51) 8 C21D  8/12, C22C  38/00 

(22) 11.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/080072           11.10.2016 (87) WO2017/098800 15.06.2017 
(30) 2015-240390           09.12.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) OKUBO Tomoyuki (JP), ZAIZEN Yoshiaki (JP), ODA Yoshihiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép kỹ thuật điện không được định 

hướng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép kỹ thuật điện không được định 

hướng bằng cách cán nóng phôi thép chứa C: với lượng không lớn hơn 0,0050%, Si: với 
lượng không lớn hơn 5,0%, Mn: với lượng không lớn hơn 3,0%, P: với lượng không lớn 
hơn 0,2%, S: với lượng không lớn hơn 0,005%, Al: với lượng không lớn hơn 3,0%, N: 
với lượng không lớn hơn 0,005%, Ni: với lượng không lớn hơn 3,0%, Cr: với lượng 
không lớn hơn 5,0%, Ti: với lượng không lớn hơn 0,005%, Nb: với lượng không lớn hơn 
0,005%, B: với lượng không lớn hơn 0,005%, và 0: với lượng không lớn hơn 0,005% 
khối lượng, và đưa thép vào ủ tấm nóng, nếu cần, và tiếp theo là cán nguội và ủ hoàn 
thiện, trong đó bước nung nóng trong quá trình ủ hoàn thiện được thực hiện theo hai giai 
đoạn là nung nóng cảm ứng và nung nóng bằng bức xạ và bước nung nóng cảm ứng 

được thực hiện đến nhiệt độ không thấp hơn 720°C ở tốc độ nung nóng trung bình 

không thấp hơn 50°C/giây trong khoảng nhiệt độ từ 600°C đến 700°C và thời gian từ 
cuối bước nung nóng cảm ứng đến khi bắt đầu bước nung nóng bằng bức xạ được thiết 
lập không lớn hơn 8 giây, nhờ đó có thể thu được tấm thép kỹ thuật điện có mật độ từ 
thông cao và ổn định. 
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(11) 59329 
(21) 1-2018-02441 (51) 8 A01N  43/836, C07D  271/06, A01P  

3/00 
(22) 16.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/077821 16.11.2016 (87) WO2017/093019 08.06.2017 
(30) 15197814.5      03.12.2015      EP 
(71) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany 
(72) KRETSCHMER, Manuel (DE), GRAMMENOS, Wassilios (GR), WIEBE, Christine 

(DE), CRAIG, Ian Robert (GB), ESCRIBANO CUESTA, Ana (ES), TERTERYAN-
SEISER, Violeta (DE), FEHR, Marcus (DE), MENTZEL, Tobias (DE), QUINTERO 
PALOMAR, Maria Angelica (CO), GROTE, Thomas (DE), CAMBEIS, Erica (US), 
MUELLER, Bernd (DE), WINTER, Christian Harald (DE), LOHMANN, Jan Klaas 
(DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất oxadiazol được thế, chế phẩm hóa nông chứa hợp 

chất này và phương pháp phòng trừ nấm gây bệnh thực vật sử 
dụng hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất oxadiazol có công thức I hoặc N-oxit và/hoặc muối nông 
dụng của chúng mà hữu dụng để phòng trừ nấm gây bệnh thực vật. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp phòng trừ nấm gây bệnh thực vật, bao gồm xử lý nấm hoặc vật 
liệu, thực vật, đất hoặc hạt cần bảo vệ chống lại sự tấn công của nấm, bằng lượng hữu 
hiệu của ít nhất một hợp chất có công thức I, hoặc N-oxit, hoặc muối nông dụng của nó; 
sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp chứa ít nhất một hợp chất có công thức I này và ít 
nhất một hoạt chất trừ sâu khác được lựa chọn từ nhóm bao gồm thuốc trừ cỏ, chất tăng 
cường độ tương thích cho cây trồng, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, và chất điều hoà sinh 
trưởng; và đến chế phẩm hoá nông chứa ít nhất một hợp chất có công thức I này và đến 
chế phẩm hoá nông bao gồm cả hạt. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2018 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH  (DE) 

Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tuebingen, Germany 
(72) MAHR, Andrea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), WIEBE, Anita (DE), SCHOOR, 

Oliver (DE), FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit, 

dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh ung 
thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, 
hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với phân 
tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), hoặc 
các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các phân tử 
gắn kết khác. 
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(11) 59331 
(21) 1-2018-02445 (51) 7 A47C  17/04,  1/124,  13/00 

(22) 09.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/061085  09.11.2016 (87) WO2017/087224 26.05.2017 
(30) 62/257,623      19.11.2015      US 

15/342,800      03.11.2016      US 
(71) THE LOVESAC COMPANY   (US) 

2 Landmark Square, Suite 300, Stamford, Connecticut 06901, United States of America 
(72) NELSON, Shawn D.  (US), UNDERWOOD, David M.  (US), KUCHLER, Brian  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ đồ nội thất, cụm đồ nội thất kiểu môđun, phương pháp lắp 

cụm ngả và phương pháp tạo bộ đồ nội thất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ đồ nội thất có cụm ngả bao gồm: (a) cụm đồ nội thất kiểu 

môđun và cụm ngả. Đế cơ cấu ngả của cụm ngả vẫn ở trong đặc điểm kỹ thuật của 
không gian bề mặt gần giống cụm đồ nội thất kiểu môđun ở vị trí không ngả. Đường 
dẫn trong cụm ngả cho phép ghép với khe trong cụm đồ nội thất kiểu môđun. Đế cơ cấu 
ngả lắp trên mặt đỡ bao gồm hộp và cụm để chân chuyển động so với hộp. Cụm để chân 
kéo dài chọn lọc ra ngoài theo cách mà cơ cấu ngả thường không nhìn thấy từ hai phía 
bên hoặc từ phía trước của cụm để chân. Sáng chế còn đề cập đến cụm đồ nội thất kiểu 
môđun, phương pháp lắp cụm ngả, và phương pháp tạo bộ đồ nội thất. 
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2. OSAKA GAS CHEMICALS CO., LTD.  (JP) 
2-37, Chiyozaki 3-chome-minami, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500023, Japan 

(72) NIIMI, Katsumi (JP), YOKOYAMA, Itaru (JP), UMEHARA, Kazuyuki (JP), 
ATAKA, Yuji (JP), OHKI, Keiichi (JP), YOSHIDA, Shinji (JP), YAMATO, Saburou 
(JP), NAKAGAKI, Tadashi (JP), TANIGUCHI, Ayaka (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Panen thạch cao và phương pháp sản xuất panen thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen thạch cao bao gồm lõi thạch cao chứa thuốc chống mối có 
độ hòa tan trong nước kém, trong đó lõi thạch cao có vùng đầu thứ nhất, vùng trung tâm 
và vùng đầu thứ hai có độ dày bằng nhau và mở rộng dọc theo phương chiều dày từ một 
phía bề mặt đến một phía bề mặt khác, mỗi vùng trong số vùng đầu thứ nhất, vùng trung 
tâm và vùng đầu thứ hai đều chứa thuốc chống mối, và lượng thuốc chống mối ở vùng 
trung tâm thấp hơn lượng thuốc chống mối ở vùng đầu thứ nhất và ở vùng đầu thứ hai. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất panen thạch cao. 
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(72) NAKAGAWA Yusuke (JP), SUZUKI Takeshi (JP), SUTO Mikito (JP), KOJIMA 

Katsumi (JP), BABA Yuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm đồ chứa và phương pháp sản xuất tấm thép 

dùng làm đồ chứa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm đồ chứa mà có vẻ bên ngoài ưu việt. Ngoài ra, 

sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép dùng làm đồ chứa này. Tấm 
thép dùng làm đồ chứa theo sáng chế có, trên bề mặt của tấm thép này, theo thứ tự từ 
phía tấm thép nền, lớp kim loại crôm và lớp crôm oxit ngậm nước. Lớp kim loại crôm 
được lắng phủ với lượng từ 65 đến 200mg/m2 tính theo crôm, và lớp crôm oxit ngậm 
nước được lắng phủ với lượng từ 3 đến 15mg/m2 tính theo crôm. Lớp kim loại crôm này 
bao gồm: lớp kim loại crôm phẳng, mà có độ dày ít nhất là 7nm; và lớp kim loại crôm 
dạng hạt, mà bao gồm các phần nhô dạng hạt được tạo ra trên bề mặt của lớp kim loại 
crôm phẳng. Kích thước hạt lớn nhất của các phần nhô dạng hạt là 100nm hoặc nhỏ hơn. 

Mật độ theo số lượng của các phần nhô dạng hạt trên một đơn vị diện tích là 10/µm2 
hoặc cao hơn. 
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Katsumi (JP), BABA Yuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm đồ chứa và phương pháp sản xuất tấm thép 

dùng làm đồ chứa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm đồ chứa mà có khả năng hàn và vẻ bên ngoài ưu 

việt. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép dùng làm đồ 
chứa này. Tấm thép dùng làm đồ chứa theo sáng chế có, trên bề mặt của tấm thép này, 
theo thứ tự từ phía tấm thép nền, lớp kim loại crôm và lớp crôm oxit ngậm nước. Lớp 
kim loại crôm được lắng phủ với lượng từ 50 đến 200mg/m2 tính theo crôm, và lớp crôm 
oxit ngậm nước được lắng phủ với lượng từ 3 đến 15mg/m2 tính theo crôm. Lớp kim loại 
crôm này bao gồm: lớp kim loại crôm phẳng, mà có độ dày ít nhất là 7nm; và lớp kim 
loại crôm dạng hạt, mà bao gồm các phần nhô dạng hạt được tạo ra trên bề mặt của lớp 
kim loại crôm phẳng. Kích thước hạt lớn nhất của các phần nhô dạng hạt là 150nm hoặc 
nhỏ hơn. Mật độ theo số lượng của các phần nhô dạng hạt trên một đơn vị diện tích là 

10µm2 hoặc cao hơn. 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
268 

(11) 59335 
(21) 1-2018-02467 (51) 8 C09D  7/12, C23C  2/06,  2/40,  2/26, 

C09D  163/00 
(22) 16.03.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/002655       16.03.2016 (87) WO2017/099299 15.06.2017 
(30) 10-2015-0175388            09.12.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2018 
(71) POSCO  (KR) 

(Goedong-dong) 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859, 
Republic of Korea 

(72) CHO, Soo Hyoun (KR), JANG, Jun Sang (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm để xử lý bề mặt tấm thép được mạ, tấm thép được xử 

lý bề mặt bằng cách sử dụng chế phẩm này và phương pháp xử 
lý bề mặt bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để xử lý bề mặt tấm thép được mạ, tấm thép được xử lý 
bề mặt bằng cách sử dụng chế phẩm này và phương pháp xử lý bề mặt bằng cách sử 
dụng chế phẩm này. 
Cụ thể là, chế phẩm để xử lý bề mặt tấm thép được mạ bao gồm các thành phần sau, tính 
theo tổng trọng lượng các thành phần (100% trọng lượng): các hạt nano kim loại với 
lượng lớn hơn 0,1% và nhỏ hơn 15%, nhựa kết dính với lượng lớn hơn 5% và nhỏ hơn 
60%, chất hóa rắn trên cơ sở amin với lượng lớn hơn 0,5% và nhỏ hơn 15%, silic oxit 
dạng keo với lượng lớn hơn 1% và nhỏ hơn 40%, chất xúc tác bám dính với lượng lớn 
hơn 1% và nhỏ hơn 30%, sáp với lượng lớn hơn 0,1% và nhỏ hơn 7%, và lượng còn lại 
là dung môi. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thu gom nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thu gom nước mưa, và trong điều kiện 
thuận lợi, ngưng tự hơi ẩm từ không khí vào ban đêm bằng cách sử dụng màng gập được 
và ống dẫn để đưa nước đến vật chứa vận chuyển. Để có tính lưu động, các thành đỡ của 
thiết bị có thể bơm phồng được và có thể được kết nối tạm thời với không chỉ mặt đất 
mà còn cả tàu thuyền hoặc phương tiện tương tự khi đang nổi.  
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(72) JUNG, Hae Won  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Tàu thủy chứa động cơ và phương pháp tái hóa lỏng khí bay 

hơi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu thủy có động cơ. Tàu thủy có động cơ bao gồm: bộ phận trao 

đổi nhiệt tự thân thứ nhất để trao đổi nhiệt khí bay hơi được xả ra khỏi bình chứa; máy 
nén nhiều giai đoạn để nén, theo nhiều giai đoạn, khí bay hơi, đã đi qua bộ phận trao đổi 
nhiệt tự thân thứ nhất sau khi được xả ra khỏi bình chứa; máy giảm áp thứ nhất để làm 
giãn nở một phần khí bay hơi, đã đi qua bộ phận trao đổi nhiệt tự thân thứ nhất sau khi 
được nén bởi máy nén nhiều giai đoạn; máy giảm áp thứ hai để làm giãn nở phần còn lại 
của khí bay hơi, đã đi qua bộ phận trao đổi nhiệt tự thân thứ nhất sau khi được nén bởi 
máy nén nhiều giai đoạn; và bộ phận trao đổi nhiệt tự thân thứ hai để trao đổi nhiệt và 
làm lạnh một phần khí bay hơi, đã được nén bởi máy nén nhiều giai đoạn, bằng cách sử 
dụng dịch lỏng đã được làm giãn nở bởi máy giảm áp thứ nhất là chất làm lạnh, trong đó 
bộ phận trao đổi nhiệt tự thân thứ nhất làm lạnh phần còn lại của khí bay hơi, đã được 
nén bởi máy nén nhiều giai đoạn, bằng cách sử dụng khí bay hơi được xả ra khỏi bình 
chứa là chất làm lạnh.  
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125, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul 04521, Republic of Korea  
(72) JUNG, Hae Won  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Tàu thủy chứa động cơ và phương pháp tái hóa lỏng khí bay 

hơi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu thủy có động cơ. Tàu thủy có động cơ bao gồm: bộ phận trao 

đổi nhiệt tự thân thứ nhất để trao đổi nhiệt khí bay hơi được xả ra khỏi bình chứa; máy 
nén nhiều giai đoạn để nén, theo nhiều giai đoạn, khí bay hơi, đã đi qua bộ phận trao đổi 
nhiệt tự thân thứ nhất sau khi được xả ra khỏi bình chứa; bộ phận trao đổi nhiệt tự thân 
thứ hai để làm lạnh sơ bộ khí bay hơi được nén bởi máy nén nhiều giai đoạn; máy giảm 
áp thứ nhất để làm giãn nở một phần của dòng chất lưu đã được làm lạnh bởi bộ phận 
trao đổi nhiệt tự thân thứ hai và bộ phận trao đổi nhiệt tự thân thứ nhất; và máy giảm áp 
thứ hai để làm giãn nở phần còn lại của dòng chất lưu đã được làm lạnh bởi bộ phận trao 
đổi nhiệt tự thân thứ hai và bộ phận trao đổi nhiệt tự thân thứ nhất, trong đó bộ phận trao 
đổi nhiệt tự thân thứ nhất làm lạnh khí bay hơi, đã đi qua bộ phận trao đổi nhiệt tự thân 
thứ hai sau khi được nén bởi máy nén nhiều giai đoạn, bằng cách sử dụng khí bay hơi 
được xả ra khỏi bình chứa là chất làm lạnh, và bộ phận trao đổi nhiệt tự thân thứ hai làm 
lạnh khí bay hơi, đã được nén bởi máy nén nhiều giai đoạn, bằng cách sử dụng dịch 
lỏng được làm giãn nở bởi máy giảm áp thứ nhất là chất làm lạnh. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bột nhão cách điện dùng để mang lớp điện cực, tấm cảm ứng 

và phương pháp sản xuất tấm cảm ứng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột nhão cách điện dùng để mang lớp điện cực mà thích hợp cho 

quy trình phủ bột nhão dẫn điện, phơi sáng bột nhão dẫn điện này thông qua mặt nạ 
quang, và hiện hình bột nhão dẫn điện này để tạo ra mẫu, không tạo ra cặn của các hạt 
bạc mịn và các hạt tương tự sau khi hiện hình, có độ kết dính tốt với lớp điện cực, và có 
thể được sử dụng mà không có vấn đề gì về độ hiển thị ở vị trí cảm ứng của tấm cảm 
ứng. Sáng chế đề cập đến bột nhão cách điện mang lớp điện cực chứa nhựa chứa nhóm 
carboxyl, monome đa chức, và chất khơi mào polyme hóa quang học. Trong bột nhão 
cách điện này, lượng chất khơi mào polyme hóa quang học bằng 3,5% khối lượng đến 
20% khối lượng, lượng nhựa chứa nhóm carboxyl bằng 20% khối lượng đến 35% khối 
lượng, và nhựa chứa nhóm carboxyl có phân tử lượng trung bình lượng bằng 20.000 đến 
120.000.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ viết phức hợp 

  (57)     Dụng cụ viết phức hợp theo một phương án bao gồm: ống thân, các ruột viết được giữ 
trong ống thân, thân chính dạng cam bao gồm phần nhô dạng cam, bề mặt cuối mở rộng 
dọc theo phần nhô dạng cam, và hốc chốt tại phần nhô dạng cam, và các bộ phận trượt 
được cấu hình để được nối lần lượt với các đầu sau của các ruột viết, và bao gồm cam 
được cấu hình để chốt được vào hốc chốt, và có bề mặt tiếp xúc trượt được nhấn vào bề 
mặt cuối, trong đó bề mặt cuối bao gồm phần nghiêng thứ nhất được đặt trên phía đầu 
trước của phần nhô dạng cam và được đặt nghiêng một góc nghiêng thứ nhất, và phần 
nghiêng thứ hai được đặt gần về phía đầu sau của phần nhô dạng cam hơn là phần 
nghiêng thứ nhất, và được đặt nghiêng một góc nghiêng thứ hai lớn hơn góc nghiêng thứ 
nhất.  
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(72) LI, Zhongfeng (CN), WU, Ning (CN), CAO, Yongzhao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin lập lịch, và vật lưu 

trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông tin lập lịch, và vật lưu trữ máy 

tính đọc được. Phương pháp gồm các bước: phân phối, bởi thiết bị mạng, kênh dành 
riêng mức một và kênh dành riêng mức hai đến thiết bị trạm đầu cuối đích; gửi, bởi thiết 
bị mạng, thông tin chỉ báo của kênh dành riêng mức một bằng cách sử dụng tài nguyên 
thời gian - tần số thứ nhất định trước; gửi, bởi thiết bị mạng, thông tin chỉ báo của kênh 
dành riêng mức hai đến thiết bị trạm đầu cuối đích bằng cách sử dụng kênh dành riêng 
mức một; và gửi, bởi thiết bị mạng, thông tin lập lịch dành riêng cho thiết bị trạm đầu 
cuối đích đến thiết bị trạm đầu cuối đích bằng cách sử dụng kênh dành riêng mức hai. 
Do vậy, có thể cải thiện độ linh hoạt truyền thông tin lập lịch, và có thể cải thiện hiệu 
năng hệ thống và trải nghiệm người dùng.  
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(11) 59342 
(21) 1-2018-02491 (51) 7 C11D  1/22,  1/37,  1/83 

(22) 28.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/078993       28.11.2016 (87) WO2017/097621 15.06.2017 
(30) 15199497.7            11.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) DAGAONKAR Manoj Vilas  (IN), GHOSH Somnath  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chứa nước để làm sạch bề mặt cứng 

  (57)     Sáng chế bộc lộ chế phẩm làm sạch không có chất tẩy trắng chứa: 
(i) từ 1,5 đến 5% trọng lượng hệ chất hoạt động bề mặt chứa 
a. chất hoạt động bề mặt thứ nhất là alkyl benzen sulfonat mạch thẳng; và 
b. chất hoạt động bề mặt thứ hai là sulfat được alkoxyl hóa hoặc hỗn hợp của sulfat 
được alkoxyl hóa và tối đa 0,4% trọng lượng chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt 
động bề mặt không ion này có trị số HLB từ 10 đến 15; 
(ii) chất phụ gia kiềm không có phosphat ở lượng đủ để đem lại độ pH nằm trong 
khoảng từ từ 11 đến 14 cho chế phẩm nói trên; và, 
(iii) từ 2 đến 5% trọng lượng chất điện phân là muối của axit mạnh và bazơ mạnh, trong 
đó, tỷ lệ của chất hoạt động bề mặt thứ nhất nói trên với chất hoạt động bề mặt thứ hai 
nói trên là từ 1:1 đến 1:6,5 phần trọng lượng, trong đó chất hoạt động bề mặt thứ hai giữ 
chất hoạt động bề mặt thứ nhất trong pha mixen và độ nhớt của chế phẩm này là từ 250 

đến 2500 cP 20 s-1 (0,25 Pa.s đến 2,5 Pa.s) ở 20°C. 
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(11) 59343 
(21) 1-2018-02493 (51) 7 G08B 21/10 

(22) 08.06.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2018 
(71) Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao   (VN) 

Lô I3 Đường N2 Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Tuấn Khoa  (VN), Trịnh Xuân Thắng  (VN) 
(54) Hệ thống cảnh báo ngập lụt đa chức năng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống cảnh báo ngập lụt đa chức năng bao gồm: khối nguồn gồm 
tấm pin năng lượng mặt trời và pin dự phòng; khối thu thập và truyền dữ liệu bao gồm: 
khối điều khiển trung tâm điều khiển mọi hoạt động của thiết bị; khối truyền nhận dữ 
liệu, khối định vị; khối mã hoá dữ liệu; khối cảm biến bao gồm: mô đun cảm biến áp 
suất, mô đun cảm biến camera, mô đun cảm biến nhiệt độ; mô đun cảm biến mưa; mô 
đun cảm biến rung; mô đun mở rộng theo nhu cầu; vỏ hộp bảo vệ bên ngoài, và máy 
chủ.  
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(11) 59344 
(21) 1-2018-02494 (51) 8 A01N  43/56, C07D  401/14,  401/04 

(22) 08.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/065577 08.12.2016 (87) WO2017/106000 22.06.2017 
(30) 62/266,844      14.12.2015      US 
(71) FMC CORPORATION  (US) 

2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States of America 
(72) ZHANG, Wenming (CN), ROSSI, Michael Alan (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất azol hai vòng được thế bởi dị vòng có hoạt tính trừ 

loài gây hại, chế phẩm chứa nó và phương pháp phòng trừ loài 
gây hại không xương sống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức 1, kể cả tất cả các chất đồng phân hình 
học và các chất đồng phân lập thể, các N-oxit, và các muối của chúng,  

 

 
trong đó A, X1, X2, X3 và X4 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm chứa các hợp chất có công thức 1 và phương pháp phòng trừ loài gây hại 
không xương sống bao gồm việc cho trừ loài gây hại không xương sống này hoặc môi 
trường của nó tiếp xúc với hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế với lượng có hiệu quả 
sinh học.  
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(11) 59345 
(21) 1-2018-02498 (51) 8 G06F  19/22,  19/28, C12Q  1/68 

(22) 04.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2015/013210       04.12.2015 (87) WO2017/094941 A1 08.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2018 
(71) GREEN CROSS GENOME CORPORATION  (KR) 

107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16924, Republic of 
Korea 

(72) CHO, Eun-Hae (KR), LEE, Junnam (KR), JEON, Young-Joo (KR), JANG, Ja-Hyun 
(KR), LEE, Taeheon (KR) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và môi trường đọc được bằng máy tính 

để xác định giới tính thai nhi và bất thường về số lượng bản 
sao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định giới tính thai nhi và bất thường về số lượng 
bản sao. Phương pháp này bao gồm phương pháp phân tích tin sinh học và phương pháp 
phân tích thống kê, để phân tích sự biến đổi giữa các nhiễm sắc thể và các trình tự. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất thiết bị và môi trường đọc được bằng máy tính để thực 
hiện phương pháp này.  
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(11) 59346 
(21) 1-2018-02505 (51) 7 G06F  17/30, G06Q  50/10,  30/02 

(22) 21.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/011939       21.10.2016 (87) WO2017/082551 18.05.2017 
(30) 62/253,940            11.11.2015     US 

15/298,061            19.10.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2018 
(71) THE SYG INSTITUTE CO., LTD.   (KR) 

1301, 313, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06151, Republic of Korea  
(72) SHIN, Yong-Gyun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phân phối thông tin theo thời gian thực dựa vào 

chuỗi số sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh và phương pháp 
phân phối thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân phối thông tin và phương pháp phân phối thông tin 
mà hỗ trợ phân phối thông tin dựa vào chuỗi số sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh. 
Hệ thống phân phối thông tin theo sáng chế bao gồm bộ phận đăng ký chuỗi số chủ đề 
mà nhận yêu cầu đăng ký chuỗi số chủ đề theo chủ đề của nội dung và lưu trữ và đăng 
ký chuỗi chủ đề nhận được trong DB (Database - Cơ sở dữ liệu) chuỗi số, bộ phận đăng 
ký nội dung nhận yêu cầu đăng ký chuỗi số chủ đề và nội dung phù hợp với chuỗi số 
chủ đề, làm phù hợp chuỗi số chủ đề nhận được với nội dung và lưu trữ các thông tin 
này trong DB nội dung, và bộ phận quản lý phân phối thông tin nhận yêu cầu cung cấp 
nội dung bao gồm chuỗi số, truy hồi nội dung phù hợp với chuỗi số chủ đề từ DB nội 
dung, và truyền nội dung được truy hồi đến thiết bị đầu cuối thông minh, để quản lý 
việc cung cấp dịch vụ phân phối thông tin. Sáng chế hỗ trợ cải tiến khả năng nhận dạng 
và truy cập thông tin sử dụng chuỗi số, và tăng cường bán sản phẩm nội dung phù hợp 
với chuỗi số thông qua việc khuyến mãi nội dung.  
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(11) 59347 
(21) 1-2018-02506 (51) 8 C07K  7/06,  7/08, A61K  38/04 

(22) 05.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/079737       05.12.2016 (87) WO2017/097699 A1 15.06.2017 
(30) 1521894.4            11.12.2015     GB 

62/266,233            11.12.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2018 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH  (DE) 

Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tuebingen, Germany 
(72) MAHR, Andrea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), SONG, Colette (DE), SCHOOR, 

Oliver (DE), FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng khối 
u, hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác.  
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(11) 59348 
(21) 1-2018-02512 (51) 8 H04W 52/14, 52/24, 84/12, 52/10, 

H04B 7/0452, H04L 5/00, H04W 
52/36, 52/40 

(22) 15.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/066983       15.12.2016 (87) WO2017/106534 A1 22.06.2017 
(30) 62/269,039            17.12.2015     US 

15/379,350            14.12.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2018 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) BHARADWAJ, Arjun (IN), TIAN, Bin (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, điểm truy cập và trạm thứ nhất và vật ghi bất 

biến đọc được bằng máy tính để truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị (ví dụ, điểm truy cập hoặc trạm thứ nhất), và 

vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính để truyền thông không dây. Theo một khía 
cạnh, thiết bị được tạo cấu hình để xác định mức công suất của bộ thu đích để truyền 
trên liên kết lên. Thiết bị được tạo cấu hình để truyền khung cho thiết bị không dây. 
Khung có thể chứa thông tin liên quan đến mức công suất của bộ thu đích xác định được 
để truyền trên liên kêt lên và mức công suất truyền mà ở đó khung sẽ được truyền. 
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(11) 59349 
(21) 1-2018-02513 (51) 8 H04L  5/00, H04W  74/08,  4/00 

(22) 11.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/061483     11.11.2016 (87) WO2017/105693 22.06.2017 
(30) 62/269,799          18.12.2015      US 

15/279,991          29.09.2016      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) WANG, Renqiu (CN), XU, Hao (US), WANG, Xiao Feng (CA), CHEN, Wanshi (CN), 
GAAL, Peter (US), MONTOJO, Juan (US), RICO ALVARINO, Alberto (ES), 
FAKOORIAN, Seyed Ali Akbar (IR) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để truyền 

thông không dây. Do kích thước giới hạn của NB có thể được nhiều người dùng sử dụng, 
cũng như các vùng phủ sóng lớn có thể có, sự ước tính độ dịch thời gian có thể nằm 
ngoài tiền tố vòng chuẩn (Normal Cyclic Prefix -NCP). Sự không chính xác trong việc 
ước tính thời gian có thể được cải thiện bằng cách sử dụng nhiều hơn một khoảng nhảy 
âm cho kênh truy cập ngẫu nhiên vật lý (Physical Random Access Channel - PRACH). 
Thiết bị sau đó có thể truyền âm thứ nhất và thứ hai của kênh PRACH ở khoảng nhảy 
thứ nhất từ âm thứ nhất. Sau đó thiết bị này có thể truyền âm thứ ba của kênh PRACH, 
và âm thứ tư của kênh PRACH ở khoang nhảy âm thứ hai từ âm thứ ba. Khoảng nhảy 
thứ hai có thể lớn hơn khoảng nhảy thứ nhất. Thiết bị cũng có thể truyền âm bổ sung 
của kênh PRACH bằng cách sử dụng khoảng nhảy ngẫu nhiên. Thiết bị thu có thể nhận 
kênh PRACH được truyền và xác định ước tính pha dựa trên các tập âm có các khoảng 
nhảy khác nhau.  
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(11) 59350 
(21) 1-2018-02516 (51) 8 H01L  23/28,  23/31,  21/56, B29C  

45/02, H01L  21/67,  23/00 
(22) 22.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/NL2016/050911     22.12.2016 (87) WO2017/111594 29.06.2017 
(30) 2016011          23.12.2015      NL 
(71) BESI NETHERLANDS B.V.  (NL) 

Ratio 6, 6921 RW Duiven, Netherlands 
(72) Wilhelmus Gerardus Jozef GAL (NL), Henricus Antonius Mari FIERKENS (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Máy ép, bộ truyền động và phương pháp tạo vỏ bọc linh kiện 

điện tử với ít nhất hai bộ truyền động có thể điều khiển riêng 
  (57)     Sáng chế liên quan đến máy ép để tạo vỏ bọc các linh kiện điện tử được gắn trên giá đỡ, 

bao gồm: ít nhất hai bộ phận ép có thể dịch chuyển tương đối với nhau, hệ dẫn động cho 
sự dịch chuyển của các bộ phận ép, và bộ điều khiển thông minh được điều chỉnh phù 
hợp để điều khiển hệ dẫn động của các bộ phận ép trong đó hệ dẫn động chứa ít nhất hai 
bộ truyền động có thể điều khiển riêng, bộ điều khiển thông minh còn kết nối với nhiều 
bộ cảm biến dịch chuyển để phát hiện sự dịch chuyển tương đối của các bộ phận ép, 
trong đó bộ điều khiển thông minh được điều chỉnh phù hợp để điều khiển các bộ truyền 
động của hệ dẫn động được dựa trên các giá trị được đo theo kiểu động học qua thời 
gian, và được phát hiện với bộ cảm biến dịch chuyển. Sáng chế cũng liên quan đến bộ 
truyền động để biến đổi máy ép theo tình trạng kỹ thuật trước theo sáng chế, cũng như 
phương pháp đóng kín các linh kiện điện tử được gắn trên giá đỡ.  
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(86) PCT/KR2016/014658       14.12.2016 (87) WO2017/116046 A1 06.07.2017 
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(75) CHANG, YOUNG CHEOL  (KR) 

1206-1503, 20, 35 Sinchang-ro Gwangsan-gu Gwangju 62296, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp giao hàng cho phép quảng cáo cho người đặt giao 

hàng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giao hàng cho phép quảng cáo cho người đặt giao 

hàng, phương pháp giao hàng bao gồm: đăng ký một hoặc nhiều thiết bị liên lạc đầu 
cuối và một hoặc nhiều các thùng chở hàng đầu cuối của một hoặc nhiều các người giao 
hàng, phân bố các nhận dạng cá nhân (ID) tới thiết bị liên lạc đầu cuối và các thùng chở 
hàng đầu cuối, và lưu trữ các ID; khi yêu cầu giao hàng được truyền dẫn từ thiết bị đầu 
cuối của khách hàng, phân bố ID tới thiết bị đầu cuối của khách hàng, và lưu trữ ID thiết 
bị đầu cuối của khách hàng với thông tin và nội dung quảng cáo được liên kết với ID 
thiết bị đầu cuối của khách hàng; truyền dẫn cuộc gọi để yêu cầu giao hàng tới thiết bị 
liên lạc đầu cuối của các người giao hàng; truyền dẫn nội dung quảng cáo tương ứng với 
ID của thiết bị đầu cuối của khách hàng tới thùng chở hàng đầu cuối của một trong các 
người giao hàng mà được truyền dẫn cuộc gọi thể hiện yêu cầu đầu tiên; và hiển thị nội 
dung quảng cáo được truyền dẫn trên màn hình hiển thị của thùng chở hàng đầu cuối. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2018 
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108 & 109, Perumal Nagar, Thirumudivakkam, Chennai 600044, India  
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(72) SANKARAKUMARA PILLAI, Sivaramakrishna Pillai  (IN), B., Chandrasekhar  (IN), 
T. MATTHEW, Wood  (US), NARIN, Tipsrisukond  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học, mà có thể chứa các tế bào 
sống hoặc enzym và đóng vai trò thay thế cho các chất tẩy rửa hóa học. Chế phẩm tẩy 
rửa thoái biến sinh học chứa: chất hoạt động bề mặt sinh học; rượu đa chức; polyme sinh 
học; axit hữu cơ; peptit mạch nhỏ; tinh dầu; và các chất ổn định. Chế phẩm thoái biến 
sinh học này có giá trị pH thấp hơn khoảng 3,60, % độ axit chuẩn nằm trong khoảng từ 
9,0 đến 12,0, giá trị HLB nằm trong khoảng từ 14 đến 16,5, giá trị E24 nằm trong 
khoảng từ 73 đến khoảng 79. Chế phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học có phổ MS MALDI- 
TOF tính theo m/z nằm trong khoảng từ khoảng 513,1 đến khoảng 2847,7 với giá trị 
khối cao nhất nằm trong khoảng từ 1375,8 m/z đến khoảng 2009,2 m/z. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm tẩy rửa thoái biến sinh học này. 
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(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY   (US) 

1 River Road, Schenectady, NY 12345, United States of America  
(72) HANUMANTHA, Ravikumar  (IN), NAMMALWAR, Prasanth, Kumar  (IN), 

POROB, Digamber, Gurudas  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình tổng hợp chất lân quang được pha tạp mangan, 

chất lân quang được pha tạp mangan và thiết bị chiếu sáng 
chứa chất lân quang được pha tạp mangan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp chất lân quang được pha tạp mangan có công 
thức I: Ax [MFy]:Mn4+. Quy trình này bao gồm bước cho dung dịch thứ nhất tiếp xúc với 
dung dịch thứ hai và dung dịch thứ ba với sự có mặt của nhiều hạt trơ. Dung dịch thứ 
nhất và dung dịch thứ hai bao gồm chế phẩm có công thức II: Ax[MnFy]. Dung dịch thứ 
ba ba gồm nguồn M. Trong đó A là Li, Na, K, Rb, Cs, hoặc hỗn hợp của chúng; M là Si, 
Ge, Sn, Ti, Zr, Al, Ga, In, Sc, Hf, Y, La, Nb, Ta, Bi, Gd, hoặc hỗn hợp của chúng; X là 
giá trị tuyệt đối của điện tích của ion [MFy]; và y bằng 5, 6 hoặc 7. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất lân quang được pha tạp mangan và thiết bị chiếu 
sáng chứa chất lân quang được pha tạp mangan. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất butadien 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất butadien bao gồm bước thu lấy khí thành 
phẩm chứa butadien, bằng cách cấp khí nguyên liệu chứa buten mạch thẳng và khí chứa 
oxy chứa oxy phân tử đến bình phản ứng và tiến hành phản ứng loại hydro oxy hóa với 
sự có mặt của chất xúc tác, trong đó chất xúc tác này chứa oxit hỗn hợp chứa molypden 
và bismut, và nồng độ của các hydrocacbon có 5 nguyên tử cacbon hoặc nhiều hơn 
trong khí nguyên liệu nằm trong khoảng từ 0,05% mol đến 7,0% mol. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
288 

(11) 59355 
(21) 1-2018-02540 (51) 7 C08G  18/12, B32B  5/24,  27/40, 

C08G  18/40, C09J  175/06 
(22) 25.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/081533         25.10.2016 (87) WO2017/104266 22.06.2017 
(30) 2015-245285            16.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2018 
(71) DIC CORPORATION   (JP) 

35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 1748520, Japan  
(72) TAKEDA Shingo  (JP), FUJIWARA Toyokuni  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa uretan nóng chảy có khả năng hóa rắn nhờ 

hơi ẩm và vật liệu nhiều lớp 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm nhựa uretan nóng chảy có khả năng hóa rắn nhờ hơi ẩm, bao 

gồm prepolyme uretan chứa nhóm isoxyanat thu được bằng cách cho polyol (A) phản 
ứng với polyisoxyanat (B), polyol (A) này bao gồm: polyetylen glycol và/hoặc 
polyoxyetylen polyoxypropylen glycol (a1); polyol polyeste thơm (a2) được sản xuất từ 
axit phtalic làm nguyên liệu thô; và polyol polyeste béo kết tinh (a3), và chứa cấu trúc 
oxyetylen với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 18 mol/kg. Sáng chế cũng đề xuất vật 
liệu nhiều lớp bao gồm sản phẩm được hóa rắn (i) của chế phẩm nhựa uretan nóng chảy 
có khả năng hóa rắn nhờ hơi ẩm và vải nền (ii). Sáng chế có mục đích đề xuất chất kết 
dính có tính thấm ẩm và độ bền tróc tuyệt vời, và có thể sản xuất vật liệu nhiều lớp có 
kết cấu lớn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất gắn kết CTLA4 và phương pháp tạo ra chất gắn kết này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phân tử, như các ISVD và kháng thể siêu vi, mà gắn kết với CTLA4 
hoặc albumin huyết thanh của người. Các phân tử này đã được xử lý để giảm tỷ lệ liên 
kết bằng kháng thể tồn tại từ trước ở cơ thể của đối tượng được cho sử dụng phân tử này. 
Phương pháp làm tăng đáp ứng miễn dịch, điều trị bệnh ung thư và/hoặc điều trị bênh 
nhiễm khuẩn bằng các phân tử này được đề xuất. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng bọc thực phẩm và vật phẩm bao gồm màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng bọc thực phẩm bao gồm nhựa dẻo nhiệt, chất tạo màu xanh 
và chất tạo màu trắng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật phẩm bao gồm màng bọc 
thực phẩm này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng bọc thực phẩm và vật phẩm bao gồm màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng bọc thực phẩm bao gồm nhựa dẻo nhiệt, chất tạo màu xanh 
và este axit béo polyglyxerol. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật phẩm bao gồm 
màng bọc thực phẩm này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng bọc thực phẩm và vật phẩm bao gồm màng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng bọc thực phẩm bao gồm nhựa dẻo nhiệt và chất tạo màu 
xanh, và màng bọc thực phẩm này có môđun kéo từ 110 đến 180 MPa và tải khi cắt 
màng từ 80 đến 150 cN. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật phẩm bao gồm màng bọc 
thực phẩm này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng bọc thực phẩm và vật phẩm bao gồm màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng bọc thực phẩm bao gồm nhựa dẻo nhiệt, chất tạo màu xanh 
và chất dẻo hóa polyeste có khối lượng phân tử trung bình số từ 1000 đến 1800. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến vật phẩm bao gồm màng bọc thực phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất đá, vật di động, thiết bị và phương pháp sản 

xuất đá dạng bông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất đá có khả năng làm lạnh cao một cách hiệu quả. 

Thiết bị sản xuất đá dạng bông (10) tạo ra đá bằng cách làm lạnh bề mặt thành của trụ 
trong (22) và làm đóng băng nước muối bám vào bề mặt thành của trụ trong (22) đã 
được làm lạnh. Bộ phận phun (13) cấp nước muối cho bề mặt thành của trụ trong (22) 
bằng cách làm cho nước muối bám vào đó. Bộ phận cào (14) thu gom đá đã được tạo ra 
trên bề mặt thành của trụ trong (22). Ngoài ra, thiết bị sản xuất đá dạng bông (10) còn 
được thiết kế sao cho biểu thức (1) được thỏa mãn khi (Y) đại diện cho tốc độ sản xuất 
đá mà thể hiện lượng đá được tạo ra trên bề mặt thành của trụ trong (22) trong một đơn 
vị thời gian, và (x1) là tốc độ truyền nhiệt của bề mặt thành của trụ trong (22). 
Biểu thức (1): Y=f(x1). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật di động và phương pháp sản xuất đá dạng bông. 
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F25D  3/02 
(22) 18.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/084321         18.11.2016 (87) WO2017/086463 26.05.2017 
(30) 2015-226589         19.11.2015      JP 

2016-041189         03.03.2016      JP 
2016-103012         24.05.2016      JP 
2016-103013         24.05.2016      JP 
2016-103014         24.05.2016      JP 
2016-103637         24.05.2016      JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2018 
(71) BLANCTEC CO., LTD.  (JP) 

33-4, Nishi-shimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1050003, Japan  
(72) HIROKANE, Yoshio  (JP), IZUTSU, Tadao (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất đá dạng bông, hệ thống sản xuất đá dạng 

bông, phương pháp sản xuất đá dạng bông và vật di động có 
thiết bị sản xuất đá dạng bông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để sản xuất đá dạng bông mà dễ dàng tạo ra các loại đá 
dạng bông, trong đó mỗi loại đá có điểm đóng băng khác nhau và gần như đồng nhất về 
hàm lượng các chất hoà tan. Thiết bị sản xuất đá dạng bông (10) theo sáng chế bao gồm 
trống (11) có trụ trong (22), trụ ngoài (23) bao quanh trụ trong (22), và khoảng trống 
(24) được tạo ra giữa trụ trong (22) và trụ ngoài (23). Bộ phận cấp môi chất làm lạnh 
(29) cấp môi chất làm lạnh cho khoảng trống (24). Trục quay (12) quay bằng cách lấy 
trục tâm của trống (11) làm trục. Bộ phận bơm (13) quay cùng với trục quay (12) và 
phun nước muối về phía bề mặt trong hình trụ của trụ trong (22). Bộ phận cào (14) cào 
đá dạng bông được tạo ra từ nước muối được phun từ bộ phận bơm (13) bám vào bề mặt 
trong hình trụ của trụ trong (22), mà được làm lạnh bằng môi chất làm lạnh được cấp 
cho khoảng trống (24). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến, hệ thống sản xuất đá dạng bông, phương pháp sản 
xuất đá dạng bông và vật di động có thiết bị sản xuất đá dạng bông. 
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(22) 18.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/084322         18.11.2016 (87) WO2017/086464 26.05.2017 
(30) 2015-226589         19.11.2015      JP 

2016-041189         03.03.2016      JP 
2016-103012         24.05.2016      JP 
2016-103013         24.05.2016      JP 
2016-103014         24.05.2016      JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2018 
(71) BLANCTEC CO., LTD.  (JP) 

33-4, Nishi-shimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1050003, Japan  
(72) HIROKANE, Yoshio  (JP), IZUTSU, Tadao  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Bộ bảo quản lạnh, thân di động, hệ thống cấp huyền phù nước 

đá, hệ thống vận chuyển sản phẩm bảo quản lạnh, phương 
pháp bảo quản lạnh dùng cho sản phẩm bảo quản lạnh, và 
phương pháp vận chuyển dùng cho sản phẩm bảo quản lạnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ bảo quản lạnh có khả năng bảo quản lạnh cao, không tạo ra cacbon 
dioxit, và cho phép tái sử dụng nguồn lạnh. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thân di 
động và hệ thống cấp huyền phù nước đá. Trong bộ bảo quản lạnh (1), vỏ (4) xác định 
không gian bảo quản lạnh (5) có kết cấu cách nhiệt, vách ngăn (6) đối diện với vỏ (4) 
được bố trí ít nhất tại phần đỉnh của không gian bảo quản lạnh (5), và khe hở (50) giữa 
vỏ (4) và vách ngăn (6) được nạp huyền phù nước đá (3) là hỗn hợp của nước biển và đá 
bông thu được bằng cách kết đông nước biển này. Ngoài ra, có thể bố trí cửa cấp (40) để 
cấp huyền phù nước đá (3) vào trong khe hở (50) và cửa xả (41) để xả huyền phù nước 
đá (3) khỏi khe hở (50). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống vận chuyển sản phẩm bảo quản lạnh, 
phương pháp bảo quản lạnh dùng cho sản phẩm bảo quản lạnh, và phương pháp vận 
chuyển dùng cho sản phẩm bảo quản lạnh. 
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(22) 14.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Viện khoa học thủy lợi miền nam  (VN) 

658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Bá Hoằng  (VN), Đinh Công Sản  (VN), Nguyễn Duy Khang  (VN), Lê Xuân Tú  

(VN), Đỗ Văn Dương  (VN) 
(54) Cấu kiện đê giảm sóng bảo vệ bờ biển TC1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện để giảm sóng hình dạng chữ A được lắp ghép tạo thành 
tuyến đê có chức năng giảm sóng, gây bồi tạo bãi, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn 
ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Cấu kiện được thiết kế với các lỗ rỗng có dạng 
hình tròn hướng tâm so le nhau cả hai mặt trước và sau; phần đầu chữ A được thiết kế 
dạng vòm cong trơn; chân cấu kiện được làm mở rộng về hai phía (phía biển và phía 
bờ); buồng tiêu năng được hình thành bên trong cấu kiện, mặt đáy của khoang tiêu năng 
thiết kế với các lỗ rỗng được bố trí đối xứng nhau qua trục cấu kiện; liên kết giữa các 
cấu kiện theo kiểu ngàm âm - dương, ngàm liên kết theo dạng hình thang có thể dễ dàng 
lắp ghép, di chuyển.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  14.06.2018 
(71) ARCELORMITTAL  (LU) 

24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Luxembourg 
(72) CABANAS CORRALES, Maria (ES), NORIEGA PEREZ, David (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý truyền nhiệt chi tiết kim loại hoặc phi kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý truyền nhiệt chi tiết kim loại hoặc phi kim, bao 
gồm ít nhất một bước a) là bước truyền nhiệt giữa chi tiết này và chất lỏng truyền nhiệt 
A' chứa môi trường lỏng và hạt nano, trong đó chất lỏng truyền nhiệt A' có hệ số truyền 
nhiệt cao hơn hệ số truyền nhiệt của nước; và ít nhất một bước b) là bước truyền nhiệt 
giữa chi tiết này và chất lỏng truyền nhiệt B' chứa môi trường lỏng và hạt nano, trong đó 
chất lỏng truyền nhiệt B' có hệ số truyền nhiệt khác với hệ số truyền nhiệt của chất lỏng 
truyền nhiệt A' và cao hơn hệ số truyền nhiệt của nước, và chất lỏng truyền nhiệt A' 
khác với chất lỏng truyền nhiệt B'. 
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(72) NORIEGA PEREZ, David (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền nhiệt giữa chi tiết kim loại hoặc phi kim 

và chất lỏng truyền nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền nhiệt giữa chi tiết kim loại hoặc phi kim và 

chất lỏng truyền nhiệt chứa môi trường lỏng, hạt nano kỵ nước có chiều dày nằm trong 

khoảng từ 26m đến 50m và chất phân tán, trong đó tỷ lệ nồng độ khối lượng của hạt 
nano/chất phân tán nằm trong khoảng từ 3 đến 18, và hạt nano không chứa sợi nano 
cacbon.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý truyền nhiệt chi tiết kim loại hoặc phi kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý truyền nhiệt chi tiết kim loại hoặc phi kim, bao 
gồm ít nhất một bước a) là bước truyền nhiệt giữa chi tiết này và chất lỏng truyền nhiệt 

A' chứa môi trường lỏng và hạt nano có chiều dài nằm trong khoảng từ 26m đến 50m, 
chất lỏng truyền nhiệt có hệ số truyền nhiệt nhỏ hơn hệ số truyền nhiệt của nước.  
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24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Luxembourg 
(72) NORIEGA PEREZ, David (ES) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền nhiệt giữa chi tiết kim loại hoặc phi kim 

và chất lỏng truyền nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền nhiệt giữa chi tiết kim loại hoặc phi kim và 

chất lỏng truyền nhiệt chứa môi trường lỏng và hạt nano có tỷ lệ chiều dày/chiều dài 
nhỏ hơn 0,00044 và hạt nano không chứa sợi nano cacbon  
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(21) 1-2018-02563 (51) 7 E02D  3/02,  3/12 

(22) 16.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CA2016/051337    16.11.2016 (87) WO2017/083969 26.05.2017 
(30) 62/255,658         16.11.2015      US 
(75) 1. GARZON, MAURICE   (CA) 

3472 avenue Marlowe MontrÐal, QuÐbec H4A 3L7 (CA)  
2. GARZON, LAVIH   (CA) 
14855 rue Labelle Pierrefonds, QuÐbec H9H 3N5 (CA)  

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp tạo ra nền móng đất ổn định 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để biến đổi nền đất hiện tại của một vị trí cụ thể thành 
một nền móng ổn định hơn. Phương pháp bao gồm các bước xác định khu vực được 
vạch ra về bề mặt của vị trí hiện tại, đào đất xuyên suốt khu vực được vạch ra đến độ sâu 
mở rộng qua các lớp đất của các loại đất khác nhau; điều hòa đất đào bằng cách trộn các 
lớp đất của các loại đất khác nhau một cách đồng nhất, trong đó có một số trường hợp 
đất được nhập từ nguồn bên ngoài; trả lại đất được điều hòa cho khu vực được vạch ra để 
lấp đầy chiều sâu đã đào, và nén đất được điều hòa trở lại khu vực được vạch ra, do đó 
tạo thành nền móng ổn định có khả năng kết cấu cao và khả năng nén thấp.  
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(11) 59370 
(21) 1-2018-02564 (51) 8 A61K  9/00,  47/34 

(22) 19.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/081701     19.12.2016 (87) WO2017/108671 29.06.2017 
(30) 15201507.9          21.12.2015      EP 
(71) BAYER OY  (FI) 

Pansiontie 47, 20210 Turku, Finland 
(72) KOIVULA, Lasse (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất vòng âm đạo và vòng âm đạo sản xuất 

được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vòng âm đạo, trong đó vòng âm đạo chứa ít 

nhất một chất có hoạt tính trị liệu và thân chứa chất đàn hồi siloxan liên kết ngang. 
Phương pháp này bao gồm bước sản xuất thân dưới dạng que có đầu thứ nhất và đầu thứ 
hai và tạo hình thân thành vòng bằng cách bố trí phần gắn kết giữa đầu thứ nhất của thân 
và dầu thứ hai của thân, trong đó phần gắn kết chứa chất đàn hồi siloxan không được 
liên kết ngang có trọng lượng phân tử trung bình là từ 650 đến 850 g/mol và chất xúc tác 
liên kết ngang, và lưu hóa phần gắn kết trong thời gian từ 1 đến 30 giây sử dụng nhiệt 

độ từ 125 đến 220°C. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vòng âm đạo có thể thu được 
bằng phương pháp theo sáng chế. 
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(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) LARIMER, Troy J. (US), SCHNEIDER, John R. (US), TOOLIS, Amy L. (US), 

CHASSER, Anthony M. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ hóa rắn được, phương pháp sản xuất chế phẩm 

phủ này và hệ phủ đa lớp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ hóa rắn được bao gồm: (a) chất kết dính có nhựa 

hình thành màng với ít nhất hai nhóm chức, và (ii) tác nhân hóa rắn phản ứng với nhóm 
chức của nhựa hình thành màng; và (b) các hạt cao su được lưu hóa rắn mà không phản 
ứng với chất kết dính. Chế phẩm phủ hóa rắn được là chế phẩm phủ dạng bột gồm các 
hạt rắn. Sáng chế còn đề cập đến hệ phủ đa lớp và phương pháp sản xuất chế phẩm phủ 
hóa rắn được.  
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(11) 59372 
(21) 1-2018-02574 (51) 8 B65D  35/02,  1/32 

(22) 11.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/083586      11.11.2016 (87) WO2017/086256 A1 26.05.2017 
(30) 2015-227600         20.11.2015      JP 
(71) 1. TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 

10-1, Kamiakae-machi 1-chome, Toyama-shi, Toyama 9300816, Japan 
2. SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 
3-1-9, Kawara-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410048, Japan 

(72) MURASE, Takahiro (JP), OTSUKA, Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật chứa dạng bóp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa dạng bóp có khả năng làm giảm phần được chứa còn lại 
mà không nên nhiều và làm biến dạng vùng lân cận của phần vai của nó. Vật chứa dạng 
bóp (1) để xả phần được chứa bằng cách nén phần thân (30) trở lại và đi ra từ bên ngoài, 
trong đó phần thân (30) có hình dạng của hình đa giác hoặc hình bầu dục được làm vát 
dần theo hướng trái-phải khi nhìn trên mặt phẳng, phần thân (30) bao gồm cặp phần ép 
phía trước và phía sau (31) đó là được bố trí đối diện với nhau để làm phẳng hình đa 
giác hoặc hình bầu dục theo hướng trái-phải bằng cách được nén trở lại và đi ra để tiếp 
xúc với nhau, và cặp phần được làm vát dần bên trái và bên phải (32) gắn kết các phần 
ép (31) với nhau, và cặp rãnh hình chữ V trước và sau (50) được bố trí giữa mỗi phân ép 
(31) của phần thân (30) và phần vai (20) để đối diện với nhau trong khi được làm lõm 
theo hướng trục trung tâm của phần thân (30) và có rãnh ở dưới được tạo thành bởi 
đường uốn trên (51) mở rộng về cơ bản là theo chiều ngang. 
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(11) 59373 
(21) 1-2018-02584 (51) 7 E02D  5/80,  17/04,  17/08,  17/18 

(22) 25.04.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/004276       25.04.2016 (87) WO2017/104908 A1 22.06.2017 
(30) 10-2015-0182286           18.12.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(71) 1. KOREA lNSTlTUTE OF ClVlL ENGlNEERlNG AND BUILDlNG 

TECHNOLOGY   (KR) 
283, Goyang-daero Ilsanseo-gu, Goyang-si Gyeonggi-do 10223, Republic of Korea  
2. SAMWOO ANCHOR TECHNOLOGY CO.,LTD.   (KR) 
1308 ho, A dong, 149, Yangpyeong-ro Yeaongdeungpo-gu Seoul 07207, Republic of 
Korea  

(72) SHlN, Sang-Hee  (KR), WOO, Je-Yoon  (KR) 
(74) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG PARTNERS JSC.) 
(54) Cơ cấu cố định bên trong của neo composit phân tán vào đất 

và neo composit phân tán vào đất chứa cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một cơ cấu cố định bên trong của neo composit phân tán vào đất 

theo sáng chế được cấu hình sao cho thân cố định được gắn với chi tiết kéo, và thân kéo, 
kéo thân cố định, được đặt vào thân chính, nắp trên được gắn vào phần trên của thân 
chính, và một thân đàn hồi được đặt giữa thân kéo và nắp trên, sao cho phần trên của chi 
tiết kéo không chạm vào bên trong của nắp trên khi lực kéo từ chi tiết kéo được loại bỏ, 
và màng ngăn cố định được đặt giữa thân cố định và thân chính, sao cho thân cố định 
không bị dính vào thân chính. Sáng chế cũng đề xuất neo composit phân tán vào đất có 
cơ cấu này.  
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(11) 59374 
(21) 1-2018-02588 (51) 8 H04L  5/00 

(22) 16.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/106161       16.11.2016 (87) WO2017/084593 26.05.2017 
(30) 201510800172.1            18.11.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) DOU, Shengyue (CN), LI, Yuanjie (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị kích hoạt tín hiệu thăm dò liên kết 

lên và vật lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị kích hoạt tín hiệu thăm dò liên kết lên, và vật 

lưu trữ máy tính đọc được, để giải quyết ít nhất các vấn đề về các chi phí bổ sung báo 
hiệu tương đối lớn trong phiên truyền SRS (sounding reference signal - tín hiệu tham 
chiếu thăm dò) không định kỳ hiện tại và cấu hình không linh hoạt trong phiên truyền 
SRS định kỳ hiện tại. Phương pháp gồm bước: gửi, bởi trạm gốc, một phần của DCI 
(downlink control information - thông tin điều khiển liên kết xuống) bằng cách sử dụng 
PDCCH (physical downlink control channel - kênh điều khiển liên kết xuống vật lý), 
trong đó DCI gồm thông tin điều khiển SRS tương ứng với mỗi UE (User Equipment - 
thiết bị người dùng) trong Y UE trong tế bào được quản lý bởi trạm gốc, và Y là số 
nguyên dương không nhỏ hơn 2. Sáng chế áp dụng được cho lĩnh vực truyền thông 
không dây.  
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(11) 59375 
(21) 1-2018-02590 (51) 7 C11D  1/62,  3/22,  3/00,  3/37 

(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/079115        29.11.2016 (87) WO2017/102307 A1 22.06.2017 
(30) 15200189.7            15.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) CLOWES Elizabeth Ann  (GB), HUNTER Robert Allan  (GB), JONES Karl Gareth 

Kean  (GB), MJORlNSTEDT Sebastian Emanuel Aputsiaq  (SE), PERRY Janette (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng vải và phương pháp cải thiện độ ổn định của 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng vải chứa hoạt chất làm mềm vải với lượng từ 0,5 

đến 20% trọng lượng mà là hợp chất amoni bậc bốn, polysacarit cation, polysacarit 
không ion, copolyme khối của polypropylen glycol và polyetylen glycol, và nước. 
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(11) 59376 
(21) 1-2018-02596 (51) 8 B42D  25/455,  25/46,  25/47 

(22) 13.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/080825     13.12.2016 (87) WO2017/102744 22.06.2017 
(30) 10 2015 121 849.6          15.12.2015      DE 
(71) OVD KINEGRAM AG  (CH) 

Zahlerweg 12, 6301 Zug, Switzerland 
(72) CATHOMEN, Anja (DE), NÐel, Marjorie Annabelle (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp sản xuất chi tiết đảm bảo và màng chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chi tiết đảm bảo (23). Trong phương pháp 
này, màng cơ sở (10) được tạo ra, màng cơ sở này có màng mang thứ nhất (11) và lớp 
trang trí có một lớp hoặc nhiều lớp (13). Lớp chất dính thứ nhất (30) được phủ lên màng 
mang thứ hai (40) và lớp chất dính thứ hai (15) được phủ lên bề mặt của màng mang thứ 
nhất (11) hướng về phía xa khỏi lớp trang trí (13) hoặc lớp chất dính thứ hai được phủ 
lên bề mặt của màng mang thứ nhất (11) hướng về phía xa khỏi lớp trang trí (13) và lớp 
chất dính thứ nhất được phủ lên lớp chất dính thứ hai. Màng mang thứ hai (40) được phủ 
lên màng mang thứ nhất sao cho lớp chất dính thứ nhất (30) và lớp chất dính thứ hai (15) 
nằm giữa màng mang thứ nhất (11) và màng mang thứ hai (40). Ngoài ra, sáng chế cũng 
đề cập đến màng chuyển bao gồm màng cơ sở nêu trên.  
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(11) 59377 
(21) 1-2018-02601 (51) 8 H03G 3/20 

(22) 15.06.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Nguyễn Tiến Sáng (VN), Đỗ Trọng Toàn (VN), Lê Ngọc Quý (VN), Hoàng Đinh Hải 

Truyền (VN), Phan Thanh Trung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp khuếch đại hệ số tự động điều chỉnh trong các 

thiết bị thu phát sóng vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp khuếch đại hệ số tự động điều chỉnh trong các thiết bị 

thu phát sóng vô tuyến (Remote Radio Head - RRH) bằng cách sử dụng kết hợp bộ 
khuếch đại có hệ số điều chỉnh được (Variable Gain Amplifier - VGA) và vi mạch số 
khả trình (Field-Programmable Gate Array - FPGA), bao gồm: i) tính độ lệch công suất 
trung bình (khối tính toán DC-Offset); ii) tính công suất trong miền số (khối tính toán 
DBFS) bao gồm bước thu thập lượng dữ liệu cần thiết phục vụ tính toán và tính mức 
công suất số trung bình; và iii) điều chỉnh hệ số của bộ VGA (khối điều khiển VGA) 
căn cứ vào mức công suất đo được ở bước ii), trong đó, các mức ngưỡng và hệ số điều 
chỉnh đều có thể được lựa chọn tùy ý nhờ vào khả năng lập trình lại được của FPGA.  
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(11) 59378 
(21) 1-2018-02602 (51) 7 A61K  47/10,  31/166,  31/519,  9/08 

(22) 13.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/014594       13.12.2016 (87) WO2017/105059 22.06.2017 
(30) 10-2015-0178339            14.12.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.   (KR) 

8, Chungjeong-ro Seodaemun-gu Seoul 03742, Korea  
(72) JOO, Min Jae  (KR), SEO, Hye Jin  (KR), PARK, Shin Jung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dược ổn định chứa pemetrexed hoặc muối dược dụng 

của nó 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dược có chứa pemetrexed và muối dược dụng của nó có độ 

ổn định được tăng cường và phương pháp điều chế chúng. Sáng chế đề xuất chế phẩm 
dùng tiêm ở dạng lỏng có chứa pemetrexed, có khả năng đảm bảo đủ sự ổn định trong 
suốt quá trình lưu hành và lưu trữ bằng việc lựa chọn vật liệu tối ưu và thiết lập khoảng 
nồng độ tối ưu để đảm bảo sự ổn định của pemetrexed. Sáng chế đề xuất chế phẩm 
pemetrexed được điều chế dưới dạng thương mại dùng sẵn, ngăn ngừa sự nhiễm vi sinh 
vật xảy ra trong quá trình đông khô hoặc hoàn nguyên, và tạo ra sự thuận tiện hơn trong 
việc sử dụng và độ ổn định.  
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(11) 59379 
(21) 1-2018-02607 (51) 7 C01C  1/04 

(22) 15.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/077690       15.11.2016 (87) WO2017/102206 22.06.2017 
(30) PA 2015 00811            16.12.2015     DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(71) HALDOR TOPSOE A/S   (DK) 

Haldor Topsoes AllÐ 1, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark  
(72) KROLL JENSEN, Annette E.  (DK), DAHL, Per Juul  (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất amoniac từ khí tổng hợp không chứa các 

thành phần trơ ở nhiều hệ thống phản ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất amoniac ở ít nhất hai hệ thống phản ứng, trong 

đó amoniac được tạo ra từ một phần của khí tổng hợp ở mỗi hệ thống với dòng bộ phận 
được rút ra, khí nguyên liệu về cơ bản không chứa các thành phần trơ, hệ thống nằm sau 
có áp suất bằng hoặc lớn hơn hệ thống nằm trước và khí nguyên liệu được vận chuyển 
một lần qua bộ phận chuyển hóa khí nguyên liệu (MUG), khí tổng hợp còn lại đi ra từ 
bộ phận chuyển hóa MUG tùy ý được nén tới áp suất cao hơn trước khi được vận chuyển 
đến chu trình tổng hợp không chứa các thành phần trơ. Quy trình sản xuất amoniac nêu 
trên mang lại hiệu quả về mặt kinh tế đối với khí tổng hợp không chứa các thành phần 
trơ. 
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(11) 59380 
(21) 1-2018-02608 (51) 8 A61C  7/06,  7/10,  7/02,  13/01,  

11/08 
(22) 09.05.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/004811       09.05.2016 (87) WO2017/104913 22.06.2017 
(30) 10-2015-0179210            15.12.2015     KR 

10-2016-0039625            31.03.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2018 
(75) MOON, SUNG CHUL  (KR) 

F-2502, 56, Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul 06294, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị mở rộng vòm miệng 

  (57)     Thiết bị mở rộng vòm miệng bao gồm một cặp mối nối bắt vít xương được sắp xếp quay 
vào nhau, mỗi mối nối bắt vít xương trong một cặp mối nối bắt vít xương này kéo dài 
theo một hướng và có nhiều lỗ lắp vít xương được tạo ra trên đó, và phần dẫn động được 
sắp xếp ở giữa một cặp mối nối bắt vít xương, trong đó, khi ít nhất là một phần của phần 
dần động được di chuyển theo một hướng, một cặp mối nối bắt vít xương này được di 
chuyển theo hướng khác. 
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(11) 59381 
(21) 1-2018-02627 (51) 7 A47C  7/72,  21/00, H04R  5/02,  

1/02 
(22) 11.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/061491      11.11.2016 (87) WO2017/087266 26.05.2017 
(30) 62/257,623 19.11.2015 US 

15/270,339 20.09.2016 US 
62/417,091 03.11.2016 US 
15/348,068 10.11.2016 US 

(71) THE LOVESAC COMPANY   (US) 
2 Landmark Square, Suite 300, Stamford, Connecticut 06901, United States of America 

(72) NELSON, Shawn D.  (US), UNDERWOOD, David M.  (US), KUCHLER, Brian  (US), 
COWAN, David, M.  (US), GALLO, Anthony  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống đồ nội thất tích hợp âm thanh và điện tử, phương 

pháp tạo ra đồ nội thất tích hợp âm thanh và điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống đồ nội thất tích hợp âm thanh và điện tử, và các phương 

pháp tạo ra đồ nội thất tích hợp âm thanh và điện tử. Hệ thống đồ nội thất theo sáng chế 
bao gồm: (i) khối đồ nội thất bao gồm: (A) bệ (ví dụ phần đế ngồi), (B) ít nhất một tấm 
ngang (ví dụ tấm bên, tay vịn hoặc tựa lưng), và (C) bộ ghép nối để ghép nối theo cách 
có lựa chọn bệ với tấm ngang; (ii) cụm điện để cấp điện cho các loa, cụm này được tạo 
kết cấu để nằm theo cách có chọn lựa bên trong khối đồ nội thất; và (iii) hệ thống loa 
được lắp bên trong một hoặc nhiều phần của khối đồ nội thất. Hệ thống loa bao gồm 
một hoặc nhiều loa được lắp bên trong bệ và tấm ngang, che khuất các loa trong đó, và 
tiết kiệm không gian trong nhà ở hoặc văn phòng, bằng cách sử dụng một diện tích 
chiếm chỗ cho cả đồ nội thất lẫn các loa, tạo ra hệ thống âm thanh vòm có độ trung thực 
cao.  
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(22) 22.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/063386     22.11.2016 (87) WO2017/091600 01.06.2017 
(30) 62/259,973          25.11.2015      US 
(71) GILEAD APOLLO, LLC   (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America  
(72) GHOSH, Shomir  (US), GREENWOOD, Jeremy Robert  (US), HARRlMAN, 

Geraldine C.  (US), LEIT DE MORADEI, Silvana Marcel  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazol ức chế Axetyl-CoA Carboxylaza (ACC) và chế 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazol có công thức I (dưới đây) hữu dụng làm chất ức 

chế Axetyl CoA Carboxylaza (ACC) và chế phẩm chứa hợp chất này, và mô tả các ứng 
dụng của chúng. 

 

 
Công thức I 
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(11) 59383 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2018 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka 
5308323, Japan 

(72) ISHIZEKI Shinichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển bộ biến đổi điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển bộ đổi nguồn điện trực tiếp cho phép điều khiển 
động cơ với hiệu suất cao trong khi bố trí hạn chế nhiễu. Công suất gợn sóng có khoảng 
biến thiên thứ nhất được đưa vào đường nối DC (các đường cấp nguồn điện DC (LH, 
LL)). Công suất đệm được cấp và được nhận giữa đường nối DC và mạch đệm nguồn 
điện (4), sao cho đường nối DC xuất ra nguồn điện DC có khoảng biến thiên thứ hai nhỏ 
hơn khoảng biến thiên thứ nhất. Bộ đảo điện (5) tiếp nhận nguồn điện DC làm đầu vào, 
và xuất nguồn điện AC ra động cơ (6). Khối điều khiển nguồn điện (11) điều khiển 
mạch đệm nguồn điện và bộ đảo điện dựa trên tỷ lệ bù (k) thiết lập khoảng biến thiên 
thứ hai. Khối thiết lập tỷ lệ bù (12) thực hiện thiết lập trong đó tỷ lệ bù (k) khi tốc độ 

quay (m) của động cơ (6) thuộc khoảng bất kỳ trong các khoảng định nghĩa thứ nhất 

cao hơn tỷ lệ bù (k) khi tốc độ quay (m) thuộc khoảng định trước thứ hai khác ngoài 
các khoang định trước thứ nhất.  
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(11) 59384 
(21) 1-2018-02635 (51) 8 F16K  11/074,  3/08 

(22) 14.04.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/062017            14.04.2016 (87) WO2017/085948 26.05.2017 
(30) 2015-227806            20.11.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2018 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) DOI Yoshitada (JP), SUZUKI Takamitsu (JP), Mario Heitmann (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van chuyển dòng 

  (57)     Van chuyển dòng (10) được tạo kết cấu sao cho phần quay (16) được lắp quay được bên 
trong thân (12) và nắp che (18) được bố trí tương đối với thân (12) sao cho đối mặt với 
phần băng lăn (66) của phần quay (16). Khoảng trống (S) có khoảng cách định trước 
được tạo giữa bề mặt trên của phần băng lăn (66) và nắp che (18), và thân van (82) mà 
được đẩy về phía nắp che (18) được lắp với phần băng lăn (66). Khi quay, phần quay 
(16) không trượt trên bề mặt dưới của nắp che (18), và sự rò rỉ chất lỏng ra khỏi cửa dẫn 
vào (96) được ngăn chặn do thân van (82) tựa lên và đóng cửa dẫn ra (98) khác với cửa 
dẫn ra (98) mà được lắp với nắp che (18) để làm cho chất lỏng được dẫn ra qua đó. 
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(11) 59385 
(21) 1-2018-02639 (51) 8 H04L  25/02,  27/26, H04W  84/12 

(22) 23.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/106941       23.11.2016 (87) WO2017/088761 A1 01.06.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LIN, Wei (CN), XUE, Xin (CN), WANG, Ningjuan (CN), LIU, Le (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin ước lượng kênh và 

phương pháp và thiết bị xử lý thông tin ước lượng kênh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền trường huấn luyện dài hiệu quả cao (HE-LTF), 

bao gồm các bước: xác định, dựa trên tổng số các các luồng không gian-thời gian, NSTS , 

số lượng các ký tự ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) được chứa trong 
trường HE-LTF, NHELTF; xác định chuỗi HE-LTF trong miền tần số theo băng thông 

truyền và chế độ của trường HE-LTF, trong đó chuỗi HE-LTF trong miền tần số bao 
gồm nhưng không được giới hạn đến chế độ của chuỗi trường HE-LTF của chế độ 1x và 
được đề cập trong cách thực hiện; và gửi (các) tín hiệu miền thời gian theo số lượng 
NHELTF của các ký tự OFDM và chuỗi HE-LTF được xác định trong miền tần số. Trong 

giải pháp nêu trên, giá trị tỷ số công suất đỉnh trên trung bình (PAPR) là tương đối thấp.  
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(11) 59386 
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(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7122, Japan 
(72) OGAWA Tatsuya (JP), VECCHIONE Andrea (IT), FORESTIERI Roberto (IT), 

RENZI Fiorenzo (IT), BOS Willem (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm polyme hóa được dùng làm vật liệu quang học, vật 

liệu quang học và thấu kính làm bằng chất dẻo thu được từ 
chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyme hóa được dùng làm vật liệu quang học bao gồm: 
(A) hợp chất có công thức chung (1) gồm hai hoặc nhiều nhóm allyloxy carbonyl; (B) 
chất hấp thụ tia tử ngoại có công thức chung (i); (C) ít nhất một loại chất khơi mào 
polyme hóa gốc được chọn từ nhóm bao gồm chất khơi mào polyme hóa gốc gốc 
peroxyketal, gốc peroxymonocarbonat và gốc pcroxyeste; ít nhất một loại thuốc nhuộm 
(D) được lựa chọn từ nhóm bao gồm thuốc nhuộm antraquinon, thuốc nhuộm perinon, 
thuốc nhuộm monoazo, thuốc nhuộm diazo và thuốc nhuộm phtaloxyanin. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến vật liệu quang học và thấu kính được làm bằng chất dẻo thu 
được từ chế phẩm này. 
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(71) THE CHEMO-SERO-THERAPEUTIC RESEARCH INSTITUTE  (JP) 
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(72) SONODA, Kengo (JP), SHINMURA, Yasuhiko (JP), YAMAORI, Susumu (JP), ABE, 

Motoharu (JP), MARUNO, Shinichi (JP), TAKAGI, Shota (JP), HAYASHI, Yasuhisa 
(JP), KAMEYAMA, Kazuhisa (JP), KOMURA, Fusae (JP), FUKUDA, Aki (JP), 
UCHIDA, Naomi (JP), YOSHIMURA, Masaya (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Virut sống có ngân hàng các chủng virut dengue giảm độc 

lực và vacxin chứa virut này làm kháng nguyên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin dengue có tính an toàn cao, cảm ứng đáp ứng kháng thể 

trung hòa chống lại cả bốn typ huyết thanh của virut dengue mà không phát triển nhiều 
hơn mức cố định của virut huyết với một lần dùng duy nhất. Sáng chế đề xuất chế phẩm 
virut dengue hóa trị bốn có hiệu quả (đáp ứng kháng thể trung hòa) cao và tính an toàn 
(virut huyết) cao.  
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(11) 59388 
(21) 1-2018-02644 (51) 8 A47L  9/02,  9/24 

(22) 23.01.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2017/002095          23.01.2017 (87) WO2017/154381 A1 14.09.2017 
(30) 2016-048097          11.03.2016      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) Ryoutarou ITOU (JP), Kouichi FUJITA (JP), Eiji MUKUMOTO (JP), Yasuyuki 

MIMURA (JP), Yusuke FUSENO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy hút bụi dạng gậy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút bụi dạng gậy bao gồm kết cấu quay (S) cho phép dụng cụ 
hút (30) quay tương ứng so với thân chính sao cho dụng cụ hút (30) nằm dọc theo thân 
chính, và cơ cấu hãm (50) để hãm chuyển động quay của dụng cụ hút (30) tương ứng so 
với thân chính tại vị trí với dụng cụ hút (30) nằm dọc theo thân chính. Như vậy, máy hút 
bụi dạng gậy mà có dụng cụ hút (30) có thể làm sạch không gian chật hẹp và có thể xếp 
gọn được trong không gian chật hẹp. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2018 
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Plot 95 & 97, Hala Kampung Jawa 2, Kawasan Perindustrian, Bayan Lepas, 11900 
Penang, Malaysia 

(72) EWE ENG KAH (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phương pháp in laze hình ảnh lên vật phẩm thủy tinh và vật 

phẩm thủy tinh có hình ảnh được in laze 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp in laze hình ảnh (với hiệu ứng ba chiều hoặc nổi) (1) 

lên vật phẩm thủy tinh và vật phẩm thủy tinh có hình ảnh được in laze, phương pháp bao 
gồm các bước: xử lý sơ bộ vật phẩm thủy tinh với dung dịch axit hoặc kiềm (bước 12), 
phủ lớp chế phẩm lên trên vật phẩm (bước 14), già hóa bề mặt vật phẩm dưới điều kiện 
nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh, in laze lên trên bề mặt vật phẩm 
thủy tinh với ít nhất một phương tiện in laze (bước 16), và hoàn thiện bề mặt vật phẩm 
thủy tinh nhờ quy trình xử lý nhiệt (bước 18). Cụ thể là, bước hoàn thiện bề mặt có thể 
đạt được thông qua chiếu xạ ánh sáng tử ngoại, rửa với dịch lỏng, tách lớp hoặc kết hợp 
của các phương pháp này. 
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(86) PCT/EP2016/081715     19.12.2016 (87) WO2017/108676 29.06.2017 
(30) 15201533.5          21.12.2015      EP 
(71) BAYER OY  (FI) 

Pansiontie 47, 20210 Turku, Finland 
(72) HOLMBERG, Svante (FI), LYYTIKAINEN, Heikki (FI), TALLING, Christine (FI), 

RUOTSALAINEN, Saara (FI), LAAKSO, Petri (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất thiết bị cấp thuốc và thiết bị cấp thuốc 

sản xuất được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thiết bị cấp thuốc, thiết bị này có phần thân 

đàn hồi trên cơ sở siloxan và chứa ít nhất một hoạt chất. Phương pháp bao gồm bước 
phủ vật liệu kết dính, mà chứa chất đàn hồi trên cơ sở siloxan chưa lưu hóa, tiếp xúc với 
thân và lưu hóa vật liệu kết dính bằng cách cho vật liệu này chịu năng lượng bức xạ từ 
nguồn laze. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị cấp thuốc sản xuất bằng phương pháp 
này. 
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Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) BLAQUIERE, Nicole  (CA), DO, Steven  (US), DUDLEY, Danette  (US), FOLKES, 

Adrian J.  (GB), HEALD, Robert  (GB), HEFFRON, Timothy  (US), JONES, Mark  
(GB), KOLESNIKOV, Aleksandr  (US), NDUBAKU, Chudi  (US), OLIVERO, Alan 
G.  (US), PRICE, Stephen  (GB), STABEN, Steven  (US), WANG, Lan  (CA) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hợp chất benzoxazepin có tác dụng ức chế phosphoinositit 3-

kinaza (PI3K) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất benzoxazepin có công thức I: 

 

 
 
bao gồm các chất đồng phân lập thể, chất đồng phân dị hình, tautome, hoặc muối dược 
dụng của chúng, trong đó: Z1 là CR1 hoặc N; Z2 là CR2 hoặc N; Z3 là CR3 hoặc N; Z4 là 
CR4 hoặc N; và B là vòng pyrazolyl, imidazolyl, hoặc triazolyl ngưng tụ với vòng 
benzoxazepin, các hợp chất này có hoạt tính chống ung thư và cụ thể hơn là ức chế hoạt 
tính của PI3 kinaza.  
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(72) HAAM, Seungjoo  (KR), LIM, Jong Woo  (KR), KIM, Hyun-Ouk  (KR), CHOI, Jihye  
(KR), YUN, Da Yeon  (KR), KIM, Jihye  (KR), SONG, Daesub  (KR), YEOM, Min 
Joo  (KR), NA, Woon Sung  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polyme của poly-axit amin amphiphil và chế phẩm hỗ trợ miễn 

dịch chứa polyme này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme của poly-axit amin amphiphil. Ngoài ra, sáng chế còn đề 

cập đến vacxin, chế phẩm hỗ trợ miễn dịch chứa các hạt polyme amphiphil chứa squalen 
ở trạng thái nhũ tương dầu trong nước mà chứa polyme, phương pháp điều chế chế phẩm 
hỗ trợ miễn dịch, phương pháp điều chế vacxin và phương pháp điều chế polyme này. 
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(72) YAMADE, Takashi  (JP), HARANO, Kenichi  (JP), HOSHINO, Yuuki  (JP), 

TAKANO, Masayuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đế giày và giày 

  (57)     Sáng chế đề xuất đế giày được tạo nên, một phần hoặc toàn bộ, từ sản phẩm bọt nhựa 
được tạo thành bằng cách kết hợp đa số các hạt bọt nhựa, trong đó các hạt bọt nhựa được 
tạo thành từ chế phẩm nhựa chứa polyamit đàn hồi, và sản phẩm bọt nhựa này đáp ứng 
các công thức từ (1) đến (4) bên dưới, khi hệ số tổn thất ở nhiệt độ -20oC được đề cập là 

tan [-20oC], hệ số tổn thất tại nhiệt độ 25oC được đề cập là tan [25oC], môđun đàn hồi 
khi bảo quản tại nhiệt độ 25oC của chế phẩm nhựa được đề cập là E' [25oC], giá trị nhỏ 
nhất của độ nhớt phức ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100oC đến 130oC của chế phẩm 

nhựa được đề cập là min, và giá trị lớn nhất của nó được đề cập là max, trong phép đo 
độ nhớt đàn hồi động lực:  
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(72) STEFANONI, Massimo  (IT), PISTOLESI, Carlo  (IT), SQUlNZI, Marco  (IT), DAL 

NEGRO, Enrico  (IT), MALTESE, Cristiano  (IT), PEILA, Daniele  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất phụ gia tạo bọt để sử dụng trong việc đào hầm cơ giới 

hóa bằng máy khoan đào hầm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia tạo bọt dạng lỏng để sử dụng trong việc đào hầm cơ 

giới hóa bằng máy khoan đào hầm, chứa một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt với 
lượng từ 5 đến 40% trọng lượng, một hoặc nhiều polyme sinh học với lượng từ 0,01 đến 
5% trọng lượng và nước với lượng từ 55 đến 94,99%.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp nhập dữ liệu vào thiết bị nhập dữ liệu và thiết bị 

nhập dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhập dữ liệu vào thiết bị nhập dữ liệu và thiết bị nhập 

dữ liệu. Theo một phương án, phương pháp nhập dữ liệu vào thiết bị nhập dữ liệu bao 
gồm ít nhất một bộ xử lý máy tính và màn hình cảm ứng có thể bao gồm (1) màn hình 
cảm ứng hiển thị giao diện đầu vào; (2) màn hình cảm ứng nhận biết đầu vào thứ nhất 
bao gồm ít nhất một chạm bằng ngón tay; (3) màn hình cảm ứng nhận biết việc nhả đầu 
vào thứ nhất; (4) ít nhất một bộ xử lý máy tính xác định số lần chạm bằng ngón tay trên 
đầu vào thứ nhất; và (5) ít nhất một bộ xử lý máy tính bằng cách sử dụng số lần chạm 
bằng ngón tay trên đầu vào thứ nhất để nhận biết ít nhất là phần thứ nhất của trị số trong 
mã xác nhận. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất mì bột gạo kiểu bún 

  (57)     Phương pháp sản xuất mì bột gạo kiểu bún theo sáng chế bao gồm bước tạo ra bột nhào 
bằng cách bổ sung nước vào các thành phần bột nhào chứa từ 5 đến 95% khối lượng bột 
gạo và bằng cách ngào trộn các thành phần bột nhào, và tạo ra mì bằng cách ép đùn bột 
nhào này. Để làm bột gạo, bột gạo chưa được xử lý có hàm lượng amyloza nằm trong 
khoảng từ 25 đến 40% khối lượng được sử dụng. Các thành phần bột nhào chứa từ 5 đến 
95% khối lượng của bột gạo chưa được xử lý và từ 5 đến 40% khối lượng của một hoặc 
nhiều thành phần được chọn từ nhóm bao gồm bột mì và gluten. Bột gạo chưa được xử 
lý tốt hơn là được tạo ra từ gạo tẻ Indica. Các thành phần bột nhào tốt hơn là chứa từ 0,1 
đến 1,0% khối lượng của một hoặc nhiều thành phần được chọn từ nhóm bao gồm axit 
alginic và các dẫn xuất của nó.  
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(72) HIRAUCHI, Toru (JP), IRIE, Kentaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất mì bột gạo và bột hỗn hợp dùng để sản 

xuất mì này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột hỗn hợp dùng để sản xuất mì bột gạo và phương pháp sản xuất 

mì bột gạo theo sáng chế bao gồm bước tạo ra mì bằng cách ép đùn bột nhào đã được 
chuẩn bị bằng cách sử dụng các thành phần bột nhào (bột hỗn hợp dùng để sản xuất mì) 
chứa từ 5 đến 85% khối lượng của bột gạo. Để làm bột gạo, bột gạo không được gelatin 
hóa sơ bộ A có hàm lượng amyloza bằng hoặc lớn hơn 5% khối lượng và nhỏ hơn 25% 
khối lượng, và bột gạo không được gelatin hóa sơ bộ B có hàm lượng amyloza nằm 
trong khoảng từ 25 đến 40% khối lượng được sử dụng. Tốt hơn là, bột gạo A được tạo ra 
từ gạo tẻ Japonica, và bột gạo B được tạo ra từ gạo tẻ Indica. Bột gạo A tốt hơn là có 
hàm lượng cao hơn so với bột gạo B trong các thành phần bột nhào. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối, trạm gốc và phương pháp truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối có khả năng thực hiện hiệu quả việc truyền thông 
trong hệ thống truyền thông mà trong đó thiết bị trạm gốc và thiết bị đầu cuối truyền 
thông với nhau. Thiết bị đầu cuối mà truyền thông với thiết bị trạm gốc bao gồm: bộ xử 
lý lớp cao hơn có cấu trúc để thực hiện việc thiết lập kênh chia sẻ đường xuống vật lý 
ngắn (SPDSCH) thông qua báo hiệu của lớp cao hơn từ thiết bị trạm gốc; bộ thu có cấu 
trúc để thực hiện xử lý thu trên tất cả của một hoặc nhiều ứng viên SPDSCH được thiết 
lập trên cơ sở của việc thiết lập SPDSCH, và thu SPDSCH; và bộ truyền có cấu trúc để 
sử dụng tài nguyên được thiết lập trên cơ sở việc thiết lập SPDSCH để báo cáo thông tin 
phản hồi đối với SPDSCH. Trong trường hợp mà trong đó SPDSCH được thu chính xác, 
thông tin phản hồi được báo cáo, và trong trường hợp mà trong đó SPDSCH không được 
thu chính xác, thông tin phản hồi không được báo cáo.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thùng loa và loa 

  (57)     Sáng chế đề xuất thùng loa, trong đó thùng loa này là bình chịu áp rỗng được đúc thổi. 
Sáng chế đề xuất thùng loa, thùng loa này được tạo ra nguyên khối và được bịt tốt hơn. 
Chiều dày của thùng loa này có thể rất mỏng, nhờ đó làm giảm trọng lượng của loa. 
Sáng chế đề xuất thùng loa, thùng loa này có thể sử dụng nhiều trong số các sản phẩm 
hiện có để thay thế thùng loa truyền thống. Sáng chế đề xuất thùng loa, mà khối phát âm 
thanh của nó được nối trực tiếp và khít vào lỗ thổi. Sáng chế đề xuất thùng loa, mà khối 
phát âm thanh của nó được cung cấp với cơ cấu bịt. Khi khối phát âm thanh và thùng loa 
được lắp ráp, thì cơ cấu bịt này và lỗ trên thùng loa được lắp ráp khít hoàn toàn với 
nhau.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vòng làm kín, khối đựng thành phần điện tử, thiết bị điện tử, 

và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng làm kín có lớp vật liệu kim loại dùng trong hàn vảy cứng trên 

một bề mặt của vật liệu nền chứa KOVAR và lớp mạ kim loại trên bề mặt khác, đảm 
bảo rằng vòng làm kín có thể ngăn ngừa việc tạo vết trên bề mặt của lớp mạ kim loại và 
có thể đạt được tính kín khí rất tốt cho khối đựng thành phần điện tử. Sáng chế đã đạt 
được mục đích nêu trên nhờ vòng làm kín mà là vòng làm kín hình khuyên có lớp niken 
ở trên bề mặt thứ nhất của vật liệu nền chứa KOVAR (hợp kim sắt-niken-coban) và lớp 
vật liệu kim loại dùng trong hàn vảy cứng ở trên bề mặt thứ hai đối diện với bề mặt thứ 

nhất, trong đó độ dày của lớp niken nằm trong khoảng từ 0,1 đến 20m. Sáng chế cũng 
đề cập đến khối đựng thành phần điện tử sử dụng vòng làm kín đã nêu, thiết bị điện tử, 
và phương pháp sản xuất các loại này.  
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(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) AKIYAMA, Saeko (JP), KUDO, Jun (JP), TERASOMA, Nozomi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm: thân thấm hút (3); tấm trên (2); tấm 
dưới (4); cặp chi tiết cánh (100) được bố trí ở phần ở giữa theo hướng chiều dài và nhô 
ra phía ngoài theo hướng chiều rộng; phần dính của chi tiết cánh (52) được bố trí ở phía 
không tiếp xúc với da của mỗi chi tiết cánh (100); và phần dính của thân vật dụng thấm 
hút (51) được bố trí ở phía không tiếp xúc với da của tấm dưới (4) theo hướng chiều dài 
và khác với phần dính của chi tiết cánh (52); phần dẫn hướng uốn (30) mà dẫn hướng 
thân thấm hút (3) mà được uốn cong về phía da được bố trí theo hướng chiều dài ở phần 
ở giữa theo hướng chiều rộng, phần dẫn hướng uốn (30) bao gồm phần chồng lấn mà 
chồng lên phần dính của chi tiết cánh (52) theo hướng chiều dài, vùng phân chia (511, 
512) mà chia phần dính của thân vật dụng thấm hút (51) thành phần trước và phần sau 
được bố trí ở phía trước hoặc phía sau phần dính của chi tiết cánh (52) theo hướng chiều 
dài.  
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(11) 59402 
(21) 1-2018-02687 (51) 8 F16G  1/08, B29D  29/10, C10M  

133/16,  159/06, F16G  1/00,  5/00,  
5/06,  5/20, C10N  30/00,  40/00 

(22) 20.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/087905           20.12.2016 (87) WO2017/110790 29.06.2017 
(30) 2015-250509           22.12.2015      JP 

2016-240728           12.12.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2018 
(71) MITSUBOSHI BELTING LTD.  (JP) 

1-21, Hamazoe-Dori 4-chome, Nagata-ku, Kobe-shi, Hyogo 653-0024, Japan 
(72) MIURA Yoshihiro (JP), TAKABA Susumu (JP), ISHIGURO Hisato (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đai truyền động có ma sát và phương pháp sản xuất đai này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đai truyền động có ma sát, mà có bề mặt truyền động công suất có 
ma sát mà ít nhất là một phần của bề mặt này có khả năng tiếp xúc với puli, và được bố 
trí lớp cao su chịu nén được tạo ra từ sản phẩm thu được bằng cách lưu hóa chế phẩm 
cao su chứa thành phần cao su và các sợi ngắn, trong đó chất bôi trơn chứa sáp có mặt 
trên ít nhất một phần của bề mặt truyền động công suất có ma sát. 
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(11) 59403 
(21) 1-2018-02688 (51) 8 B32B  27/36, G06F  3/041 

(22) 05.07.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/069856         05.07.2016 (87) WO2017/094282 A1 08.06.2017 
(30) 2015-234872         01.12.2015      JP 

2016-027060         16.02.2016       JP 
(71) 1. MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan 
2. MGC FILSHEET CO., LTD.  (JP) 
2242, Mikajima 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-1164, Japan 

(72) HIRABAYASHI Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu nhựa nhiều lớp, vật liệu nền trong suốt, vật liệu bảo 

vệ trong suốt và tấm bảo vệ phía trước bảng điều khiển chứa 
vật liệu nhựa nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu nhựa nhiều lớp có độ bền chống biến dạng vênh tuyệt vời 
ngay cả khi được tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao, đồng thời vẫn có 
độ cứng bề mặt tuyệt vời. Vật liệu nhựa nhiều lớp này thu được bằng cách cán mỏng 
nhựa nhiệt dẻo (B) trên ít nhất một bề mặt của tấm nhựa polycacbonat (A), tấm này chủ 
yếu được cấu thành bởi nhựa polycacbonat, và khác biệt ở chỗ nhựa nhiệt dẻo (B) chứa 
copolyme (b1) chứa đơn vị monome vinyl thơm với lượng nằm trong khoảng từ 50 đến 
80% trọng lượng, đơn vị monome anhydrit axit dicarboxylic không no với lượng nằm 
trong khoảng từ 10 đến 25% trọng lượng và đơn vị monome của hợp chất acrylic với 
lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 24% trọng lượng, trong đó hàm lượng tính theo trọng 
lượng của đơn vị monome anhydrit axit dicarboxylic không no lớn hơn hàm lượng tính 
theo trọng lượng của đơn vị monome của hợp chất acrylic, hoặc copolyme (b1) và nhựa 
acrylic (b2) chứa đơn vị monome của hợp chất acrylic làm thành phần chính. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu nền trong suốt, vật liệu bảo vệ trong suốt và 
tấm bảo vệ phía trước bảng điều khiển chứa vật liệu nhựa nhiều lớp. 
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(11) 59404 
(21) 1-2018-02694 (51) 7 C07C  51/265,  51/47,  53/08,  63/46 

(22) 29.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/069258     29.12.2016 (87) WO2017/117413 06.07.2017 
(30) 62/273,780          31.12.2015      US 
(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.   (US) 

501 Westlake Park Boulevard, Houston, TX 77079, United States of America  
(72) PETERSON, David  (US), TALREJA, Sameer  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình thu hồi axit axetic từ dòng nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ axit axetic khỏi dòng nước chứa dầu màu vàng. 
Theo quy trình này, dầu màu vàng được loại bỏ khỏi dòng nước trước khi loại bỏ axit 
axetic bằng màng thẩm thấu ngược. 
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(11) 59405 
(21) 1-2018-02696 (51) 7 H01Q  1/22,  7/00 

(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/063940     29.11.2016 (87) WO2017/100029 15.06.2017 
(30) 62/264,381          08.12.2015      US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY   (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America  

(72) GRAFF, Michael S.  (US), WOO, Seong-Woo  (KR), CHIU, Chuang-Wei  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật cách điện từ tính, phương pháp tạo ra vật cách điện từ 

tính và thiết bị chứa vật cách điện từ tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật cách điện từ tính gồm có màng điện môi có lớp vật liệu từ tính 

mềm dẫn điện được gắn vào đế. Lớp vật liệu từ tính mềm dẫn điện có các mô từ tính 
mềm dẫn điện về cơ bản đồng phẳng tách biệt nhau bởi mạng các khe hở liên thông. 
Các khe hở liên thông ít nhất một phần được nạp vật liệu điện môi nhiệt rắn. Mạng các 
khe hở liên thông ít nhất một phần ngăn chặn dòng điện xoáy gây ra bên trong lớp vật 
liệu từ tính mềm khi có mặt từ trường bên ngoài tác dụng. Thiết bị điện từ gồm có vật 
cách điện từ tính và phương pháp tạo ra vật cách điện từ tính cũng được bộc lộ.  
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(11) 59406 
(21) 1-2018-02697 (51) 7 A23C  9/00,  9/12,  9/152,  9/156 

(22) 28.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/001791         28.11.2016 (87) WO2017/089893 01.06.2017 
(30) 2015-230454         26.11.2015      JP 
(71) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, GA 30313, United States of America  
(72) NAKAMURA, Mayumi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Đồ uống từ sữa, phương pháp sản xuất đồ uống từ sữa và 

phương pháp cải thiện hương vị của đồ uống từ sữa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống từ sữa chứa prolin. Đồ uống từ sữa này chứa sữa khô 

không béo với lượng ít hơn 3,0%, và có thể chứa ít hơn 1.000.000 tế bào vi khuẩn axit 
lactic hoặc nấm men trên 1ml. Đồ uống từ sữa có thể là nước ngọt được tạo hương vị sữa 
chua. Đồ uống từ sữa này không cần chứa axit amin nào khác ngoài prolin. Đồ uống từ 
sữa này có thể được bảo quản ở nhiệt độ thường. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất đồ uống từ sữa và phương pháp cải thiện hương vị của đồ uống từ 
sữa. 
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(11) 59407 
(21) 1-2018-02704 (51) 8 B65D  77/04 

(22) 17.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/077984       17.11.2016 (87) WO2017/108288 29.06.2017 
(30) 10 2015 016 814.2            23.12.2015     DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2018 
(71) PROTECHNA S.A.  (CH) 

Avenue de la Gare 14, 1701 Fribourg, Switzerland 
(72) SCHUTZ, Udo (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chứa dùng để chứa và vận chuyển chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa dùng để chứa và vận chuyển (20) dùng cho các chất lỏng 
có đồ chứa bên trong (22) làm bằng chất dẻo, lớp bọc bên ngoài (31) tốt hơn là có dạng 
lưới làm bằng kim loại cũng như khung đế dạng giá kê (24) được tạo để được cầm bởi 
các dụng cụ nâng hàng hóa hoặc các kiểu vận chuyển tương tự, và bao gồm chân đỡ 
(23) làm bằng kim loại dạng tấm dùng để đỡ đồ chứa bên trong (22) có ít nhất một cổ 
nạp (45) ở phía trên (47) của đồ chứa bên trong (22), trong đó đồ chứa trung gian (21) 
tiếp nhận đồ chứa bên trong từ tất cả các cạnh và làm bằng kim loại dạng tấm được bố 
trí giữa đồ chứa bên trong (22) và lớp bọc bên ngoài, đồ chứa trung gian (21) bao gồm 
vỏ bọc (25), nắp đồ chứa (26) ghép với vỏ bọc (25) và đáy đồ chứa ghép với vỏ bọc (25), 
đáy đồ chứa được tạo bởi chân đỡ (23) của khung đế (24). 
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(11) 59408 
(21) 1-2018-02709 (51) 8 B29C  65/36,  45/14, B65B  51/22,  

51/30, H05B  6/10, B29C  65/74, 
B29L  9/00 

(22) 15.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/077780     15.11.2016 (87) WO2017/089187 A1 01.06.2017 
(30) 1551548-9          27.11.2015      SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully Switzerland 
(72) ISRAELSSON, Karl (SE), SANDBERG, Daniel (SE), HEINONEN, Sebastian (SE), 

PADILLA, Raul (MX), JOHANSSON, Karl-Axel (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị bít kín cảm ứng, phương pháp sản xuất thiết bị bít kín 

cảm ứng và máy điền đầy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bít kín cảm ứng. Thiết bị này bao gồm thân chính, bộ tập 

trung từ trường (306) được giữ trong thân chính và chi tiết dẫn điện (304). Một hoặc một 
số phần nhô ra (314a, 314b) của bộ tập trung từ trường phối hợp với một hoặc một số 
phần lõm hoặc các lỗ mở trong thân chính sao cho bộ tập trung từ trường và thân chính 
được liên kết chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất thiết bị bít kín cảm ứng và máy điền đầy.  
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(11) 59409 
(21) 1-2018-02710 (51) 8 B29C  65/36,  45/14, B65B  51/22,  

51/30, H05B  6/10, B29C  65/74, 
B29L  9/00 

(22) 15.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/077779    15.11.2016 (87) WO2017/089186 A1 01.06.2017 
(30) 1551547-1         27.11.2015      SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Switzerland 
(72) SANDBERG, Daniel (SE), ISRAELSSON, Karl (SE), JOHANSSON, Karl-Axel (SE), 

HEINONEN, Sebastian (SE), PADILLA, Raul (MX) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị bít kín cảm ứng, phương pháp sản xuất thiết bị bít kín 

cảm ứng và máy điền đầy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bít kín cảm ứng. Thiết bị này bao gồm thân chính, bộ tập 

trung từ trường (306) được giữ trong thân chính và chi tiết dẫn điện (304) cũng được giữ 
trong thân chính. Bộ tập trung từ trường được đúc ép phun trong thân chính. Đối với 
mục đích này, thân chính được bố trí với ít nhất một lỗ để cấp vật liệu để tạo bộ tập 
trung từ trường vào phần bên trong thân chính. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất thiết bị bít kín cảm ứng và máy điền đầy. 
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(11) 59410 
(21) 1-2018-02715 (51) 7 A61K  9/70,  8/02, A61Q  11/00, 

A61K  8/73,  8/25,  8/81,  8/19,  8/69 
(22) 10.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/012934    10.11.2016 (87) WO2017/090921 01.06.2017 
(30) 10-2015-0164928         24.11.2015      KR 

10-2015-0171541          03.12.2015      KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Republic of Korea  
(72) KIM, Ji-Young  (KR), AHN, Jae-Hyun  (KR), KIM, Jong-Hoon  (KR), LEE, In-Ho  

(KR), LEE, Sang-Min  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm gắn răng hoặc phần bao quanh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để gắn vào răng hoặc phần bao quanh răng, chứa một 
hỗn hợp dẻo dùng cho miệng và một thành phần thuốc để phân tán trong miệng. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến chế phẩm để gắn vào răng hoặc phần bao quanh của răng, chứa một 
hỗn hợp dùng cho miệng ở dạng mỡ hóa rắn và một thành phần thuốc để phân tán trong 
miệng. Chế phẩm theo sáng chế có thể có lực bám dính cao ở vị trí mong muốn bất kể 
khoảng cách giữa răng hay độ vênh của răng. Chế phẩm theo sáng chế này có lực bám 
dính cao tăng thời gian bám dính vào vị trí được chọn trong khoang miệng, và do đó có 
thể có ưu điểm trong việc đạt được hiệu quả như mong đợi. 
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(11) 59411 
(21) 1-2018-02716 (51) 8 H04N  5/225,  5/235 

(22) 17.11.2016 (43) 25.09.2018 
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(72) KIM, Moon-Soo (KR), YOON, Young-Kwon (KR), KANG, Hwa-Young (KR), KIM, 

Dong-Soo (KR), KIM, Sung-Eun (KR), WON, Jong-Hun (KR), LEE, Hae-Sun (KR), 
JEONG, Taek-Seong (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị tạo ảnh và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh, thiết bị điện tử và phương pháp thu nhận hình ảnh 
bằng thiết bị điện tử. Hình ảnh thứ nhất của một đối tượng được thu nhận từ bộ cảm biến 
hình ảnh thứ nhất của thiết bị điện tử. Thông tin về trạng thái hội tụ được xác định đối 
với đối tượng này dựa vào hình ảnh thứ nhất. Bộ cảm biến hình ảnh thứ hai của thiết bị 
điện tử được hội tụ vào đối tượng này dựa vào thông tin về trạng thái hội tụ. Hình ảnh 
thứ hai của đối tượng này được thu nhận từ bộ cảm biến hình ảnh thứ hai. 
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Republic of Korea 

(72) SONG, Suwon (KR), PARK, Chun-Gun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Hệ thống đo và đánh giá hiệu suất năng lượng tòa nhà và 

phương pháp vận hành hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đo và đánh giá hiệu suất năng lượng tòa nhà và phương 

pháp vận hành hệ thống này, hệ thống bao gồm: môđun thiết lập biến đo lường (210) để 
nhận dữ liệu đo gồm có lịch sử đo lường từ các máy chủ quản lý tòa nhà A (110) và B 
(120) và đặt năng lượng tòa nhà và nhiệt độ ngoài trời làm các biến số; môđun phân tích 
dữ liệu đo (220) để nhận các biến số liên quan đến các thời điểm trước và sau khi cải tạo 
hệ thống năng lượng để tiết kiệm năng lượng tòa nhà từ môđun thiết lập biến đo lường 
(210) và phân tích mối tương quan giữa năng lượng tòa nhà và các nhiệt độ ngoài trời 
thứ nhất và thứ hai sử dụng đồ thị phân tích thể hiện xu hướng, và mối tương quan giữa 
năng lượng tòa nhà và nhiệt độ ngoài trời trước và sau khi cải tạo hệ thống năng lượng; 
môđun tạo mô hình hồi quy (230) để vẽ đồ thị các biến số liên quan đến thời điểm trước 
khi cải tạo hệ thông năng lượng được đưa ra từ môđun phân tích dữ liệu đo (220), tạo 
mô hình hồi quy năng lượng tòa nhà với điểm thay đổi của nhiệt độ ngoài trời thứ nhất, 
và gắn nhiệt độ ngoài trời thứ hai liên quan đến thời điểm sau khi cải tạo hệ thống năng 
lượng vào mô hình hồi quy năng lượng tòa nhà, nhờ đó tạo ra mô hình tham chiếu; 
môđun phân tích thống kê (240) để phân tích thống kê mô hình cải tạo hệ thống năng 
lượng đối với mô hình hồi quy năng lượng tòa nhà và mô hình tham chiếu được đưa ra 
từ môđun tạo mô hình hồi quy (230); và môđun phân tích tiết kiệm năng lượng (250) để 
so sánh độ chênh lệch giữa lượng tiêu thụ năng lượng dự đoán là một trong các dữ liệu 
thu được từ phân tích thống kê bằng môđun phân tích thống kê (240) và lượng tiêu thụ 
năng lượng thực tế được đưa ra từ các máy chủ quản lý tòa nhà A (110) và B (120), nhờ 
đó đưa ra lượng năng lượng tiết kiệm. 
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(72) Mitsuo KONDO (JP), Ryo SAITO (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Mạch bảo vệ và bộ pin dự phòng lithi-ion 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pin dự phòng lithi-ion và mạch bảo vệ dùng cho pin dự phòng lithi-
ion mà, khi xả quá mức, có thể ngăn chặn tiến trình xả quá mức tiếp thêm nữa bất kỳ với 
cách tiếp cận khả biến và với chi phí thấp. Mạch bảo vệ dùng cho pin dự phòng lithi-ion 
bao gồm: IC điều khiển được vận hành bằng điện năng của pin dự phòng lithi-ion, và có 
cấu hình để đo ít nhất điện áp của pin dự phòng lithi-ion; và mạch ngắt có ít nhất một 
cầu chì và chuyển mạch, cầu chì được bố trí giữa pin dự phòng lithi-ion và IC điều 
khiển, chuyển mạch được bố trí để cho phép dòng điện có khả năng làm cháy cầu chì đi 
từ pin dự phòng lithi-ion đến cầu chì khi chuyển mạch này bật.  
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(30) 10-2015-0166252          26.11.2015      KR 
(71) SEASUNBIO MATERIALS CO., LTD  (KR) 

#N517, 11-3, Techno 1-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34015 (KR)  
(72) SONG, Minsik  (KR), PARK, Hee Kyung  (KR), KIM, Kyung Tak  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Mẫu dò axit peptit nucleic để phát hiện bệnh mất thính lực do 

di truyền và phương pháp hiện bệnh mất thính lực do di 
truyền bằng mẫu dò này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới mẫu dò axit peptit nucleic (PNA) để phát hiện bệnh mất thính lực do 
di truyền và phương pháp để phát hiện bệnh mất thính lực do di truyền sử dụng mẫu dò 
này. Mẫu dò PNA để phát hiện bệnh mất thính lực do di truyền và phương pháp để phát 
hiện bệnh mất thính lực do di truyền sử dụng mẫu dò này, theo sáng chế, sẽ cho phép 
các gen có liên quan đến bệnh mất thính lực hoặc thể đột biến của nó được phân biệt 
đơn giản và nhanh chóng, và có thể được sử dụng để chẩn đoán bệnh mất thính lực do di 
truyền ở giai đoạn sớm và chẩn đoán bệnh mất thính lực không hội chứng và mức độ 
của nguy cơ bằng cách sử dụng 11 thể đột biến của các gen GJB2, SLC26A4, 12S 
rRNA, CĐH23 và TMPRSS3 là nguyên nhân chính của bệnh mất thính lực do di truyền. 
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(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully Switzerland 
(72) OHMAN, Peter (SE), COLLAUD, Alain (CH), BERLIN, Mikael (SE), BALOGH, 

Joakim (SE), EWING, Teresa (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu đóng gói dạng lớp, vật liệu 

đóng gói dạng lớp và đồ chứa đóng gói được làm từ vật liệu 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu đóng gói dạng lớp (10a) trên cơ sở 
xenluloza, dùng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng hoặc dạng bán lỏng, trong đó vật liệu 
đóng gói dạng lớp này có lớp vật liệu cấu trúc, lớp vật liệu cấu trúc này còn được ghép 
lớp với một tấm bởi chế phẩm kết dính dạng nước. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu đóng gói dạng lớp thu được bởi phương pháp 
này và đồ chứa đóng gói dùng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng. Trong đó, đồ chứa này 
bao gồm vật liệu đóng gói dạng lớp hoặc được làm từ vật liệu đóng gói dạng lớp thu 
được bởi phương pháp nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Vải dệt thoi nổi một phần, ống dẫn trong của dây cáp chứa vải 

dệt thoi và thiết bị chứa ống dẫn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vải dệt thoi có chứa mô hình xen kẽ giữa các khu vực dệt đầu tiên 

(210) và các khu vực dệt nổi một phần (220). Vải dệt thoi này bao gồm nhiều sợi dọc 
(100) được sắp sếp thành nhóm các sợi dọc. Tại mỗi khu vực dệt đầu tiên (210), nhóm 
các sợi ngang (200) chứa sự lặp lại của mẫu sợi ngang đầu tiên. Tại mỗi khu vực nổi 
một phần (220), nhóm các sợi ngang (200) thuộc khu vực dệt nổi một phần chứa sự lặp 
lại mẫu sợi ngang thứ hai - ít nhất là một sợi tơ đơn hoặc một sợi tơ kép đa chèn. Trong 
mỗi khu vực dệt nổi một phần, chỉ một phần các sợi dọc trong số ít nhất là một phần của 
các nhóm sợi dọc chạy nổi trên 3 sợi ngang, kể cả nổi trên ít nhất là một sợi tơ kép 
ngang đa chèn, tại ít nhất là một phần của mẫu sợi ngang được lặp lại. Cấu trúc bên 
trong ống dẫn có sử dụng loại vải này cũng được đề cập đến. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh được mã hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để xử lý tín hiệu âm thanh được mã hóa. Tín hiệu âm thanh 
(100) bao gồm dãy các bộ phận truy cập (100'), từng bộ phận truy cập bao gồm tín hiệu 
lõi (101) với độ rộng quang phổ thứ nhất và các tham số mô tả quang phổ ở trên độ rộng 
quang phổ thứ nhất. Thiết bị bao gồm: bộ tách kênh (1) để tạo ra, từ bộ phận truy cập 
(100') của tín hiệu âm thanh được mã hóa (100), tín hiệu lõi (101) đã nêu và tập hợp các 
tham số (102) đã nêu, bộ làm tăng tốc độ lấy mẫu (2) để làm tăng tốc độ lấy mẫu tín 
hiệu lõi (101) đã nêu của bộ phận truy cập (100') đã nêu và xuất ra quang phổ được tăng 
tốc độ lấy mẫu thứ nhất (103) và quang phổ được tăng tốc độ lấy mẫu thứ hai liên tiếp 
đúng lúc (103'), cả quang phổ được tăng tốc độ lấy mẫu thứ nhất (103) và quang phổ 
được tăng tốc độ lấy mẫu thứ hai (103') có cùng nội dung như tín hiệu lõi (101 ) và có 
độ rộng quang phổ lớn hơn độ rộng quang phổ thứ nhất của quang phổ lõi (101), bộ 
chuyển đổi tham số (3) để chuyển đổi các tham số trong tập hợp các tham số (102) đã 
nêu của bộ phận truy cập (100') đã nêu để thu được các tham số được chuyển đổi (104, 
104'), và bộ xử lý điền đầy khoảng trống quang phổ (4) để xử lý quang phổ được tăng 
tốc độ lấy mẫu thứ nhất (103) đã nêu và quang phổ được tăng tốc độ lấy mẫu thứ hai 
(103') đã nêu bằng cách sử dụng các tham số được chuyển đổi (104). Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp tương ứng.  
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp điều khiển phân tranh trong hệ thống quản lý dữ 

liệu phân tán đa vi xử lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển phân tranh trong hệ thống quản lý dữ liệu 

phân tán đa vi xử lý khi thực hiện nhiều giao dịch đồng thời thông qua quá trình tính 
toán khoảng nhãn thời gian logic.  
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(54) Chất làm giảm độ lỏng của hỗn hợp rắn-lỏng, phương pháp tạo 

ra hỗn hợp có độ lỏng thấp và phương pháp làm tăng mức giảm 
độ lỏng của hỗn hợp rắn-lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất làm giảm độ lỏng của hỗn hợp rắn-lỏng để có thể làm giảm độ 
lỏng của hỗn hợp rắn-lỏng trong thời gian ngắn và với thao tác đơn giản đồng thời ngăn 
được sự tăng thể tích của hỗn hợp rắn-lỏng mà không cần quan tâm đến thành phần hóa 
học của hỗn hợp rắn-lỏng này. Chất làm giảm độ lỏng của hỗn hợp rắn-lỏng nêu trên là 
vật liệu dạng hạt có cấu trúc được tạo ra bởi các sợi rối. Theo một phương án về chất 
làm giảm độ lỏng này, vật liệu dạng hạt có đường kính hạt trung bình nhỏ hơn hoặc 

bằng 300m và diện tích bề mặt riêng nằm trong khoảng từ 0,25m2/g đến 100m2/g khi 
được đo bởi phương pháp BET. Theo một phương án khác của chất làm giảm độ lỏng, 
vật liệu dạng hạt có độ rỗng lớn hơn hoặc bằng 50% khi được tính theo công thức: 

[1 - (mật độ khối)/(mật độ thực)] x 100 

và có diện tích bề mặt riêng nằm trong khoảng từ 0,25m2/g đến 100m2/g khi được đo bởi 
phương pháp BET. Được ưu tiên nếu mỗi trong số các sợi này chứa polyme ưa nước. Tốt 
hơn nếu polyme ưa nước này là xenluloza. Tốt hơn nếu hỗn hợp rắn-lỏng nêu trên là bùn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra hỗn hợp có độ lỏng thấp, phương 
pháp vận chuyển hỗn hợp có độ lỏng thấp, phương pháp làm tăng mức giảm độ lỏng của 
hỗn hợp có độ lỏng thấp, phương pháp làm tăng mức tự do của thành phần hóa học của 
hỗn hợp có độ lỏng thấp và phương pháp ngăn sự tăng thể tích của hỗn hợp có độ lỏng 
thấp. 
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(11) 59420 
(21) 1-2018-02741 (51) 7 B65H  23/04,  23/182,  19/12 

(22) 01.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/064372       01.12.2016 (87) WO2017/096011 08.06.2017 
(30) 62/261,699            01.12.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

A Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United 
States of America   

(72) MONTOYA, Adam  (US), HANCOCK, Stephen  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp căng vật liệu trong quy trình sản 

xuất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp căng vật liệu trong qui trình sản xuất để 

trợ giúp xử lý vật liệu. Sức căng của vật liệu khi nó được cấp qua trạm xử lý được duy trì 
bằng phần vật liệu võng là phần vật liệu không được đỡ kéo dài giữa cuộn vật liệu và 
trạm xử lý. Việc tạo phần võng và nạp vật liệu tạo phần võng được tự động hóa và điều 
chỉnh bằng hệ thống có hệ thống truy hồi lưu trữ vật liệu, con thoi, thiết bị căng và/hoặc 
trạm xử lý.  
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(11) 59421 
(21) 1-2018-02742 (51) 7 F24F  11/02 

(22) 26.09.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/004340            26.09.2016 (87) WO2017/090220 01.06.2017 
(30) 2015-229959            25.11.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.   (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323, Japan  

(72) SUHARA, Ryouta  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều hòa không khí có chế độ kiểm soát trong đó bộ điều 
khiển (30) kiểm soát việc vận hành của hệ thống làm mát (20) bao gồm chế độ vận hành 
làm mát bình thường (M1) trong đó việc vận hành làm mát được thực hiện để làm mát 
không khí trong nhà sao cho nhiệt độ của không khí trong nhà gần bằng nhiệt độ mong 
muốn, và chế độ vận hành ngăn cản sự tạo thành sương (M2) trong đó trong khi việc vận 
hành làm mát được thực hiện, nhiệt độ bay hơi (Tes) của chất làm mát được kiểm soát 
ngăn sự tạo thành sương. Nếu chỉ số không hài lòng (D) cao hơn ngưỡng chỉ số không 
hài lòng định trước (Thd), chế độ vận hành ngăn cản sự tạo thành sương (M2) được ngăn 
không được chọn. 
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(11) 59422 
(21) 1-2018-02745 (51) 7 C08L  67/02, C08K  5/103 

(22) 30.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/085574          30.11.2016 (87) WO2017/094781 08.06.2017 
(30) 2015-233255          30.11.2015      JP 
(71) WINTECH POLYMER LTD.   (JP) 

2-18-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 1088280, Japan  
(72) YAMADA, Shinya  (JP), GOSHIMA, Kazuya  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa polybutylen terephtalat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa polybutylen terephtalat có tính lưu động được cải 
thiện hơn (tính lưu động nóng chảy) trong khi vẫn giữ các đặc tính cơ học. Chế phẩm 
nhựa polybutylen terephtalat theo sáng chế bao gồm 0,05-5 phần khối lượng este của 
axit béo glyxerin có giá trị hydroxyl là 200-400, và 0,05-5 phần khối lượng este của axit 
béo của rượu đa trị có giá trị hydroxyl là 100 hoặc thấp hơn, so với 100 phần khối lượng 
nhựa polybutylen terephtalat. Tốt hơn là, este của axit béo glyxerin bao gồm glyxerin 
và/hoặc sản phẩm trùng ngưng khử nước của nó, và axit béo có 12 nguyên tử cacbon 
hoặc nhiều hơn.  
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(11) 59423 
(21) 1-2018-02749 (51) 7 E02B  7/00,  7/20,  5/08,  11/00 

(22) 28.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013753      28.11.2016 (87) WO2017/105002 22.06.2017 
(30) 10-2015-0180682           17.12.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2018 
(71) DAELYUCK F.A.S.   (KR) 

60, Nangok-ro, Gwanak-gu, Seoul 08861, Republic of Korea  
(72) LEE, Jong Soo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mô đun cửa xả dạng ống 

  (57)     Sáng chế đề xuất môđun cửa xả dạng ống, bao gồm: bộ phận đế được lắp đặt vào lòng 
dẫn của đập; bộ phận cửa xả dạng ống được lắp đặt vào phần đế và được nâng lên và hạ 
xuống để xả lượng nước thừa khỏi đập khi lượng nước trong đập bằng hoặc lớn hơn sức 
chứa; và bộ phận bảo vệ được lắp đặt vào phần đế sao cho bao quanh bộ phận cửa xả 
dạng ống để bảo vệ bộ phận cửa xả dạng ống nâng lên và hạ xuống, và bộ phận đế, bộ 
phận cửa xả dạng ống, và bộ phận bảo vệ được tạo thành dưới dạng một môđun tích hợp 
để làm giảm thiểu thời gian và chi phí lắp đặt cửa xả dạng ống vào đập và làm giảm 
tổng chi phí và thời gian xây dựng đập.  
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(11) 59424 
(21) 1-2018-02751 (51) 8 G02B  6/00, F21V  8/00, G02B  6/02,  

6/44, G09F  13/0 
(22) 24.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/004949            24.11.2016 (87) WO2017/090249 01.06.2017 
(30) 2015-231346            27.11.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2018 
(71) FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

33-66, Sanjyuhasshacho, Fukui-shi, Fukui 9188585, Japan 
(72) USUI, Yuto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất thanh dẫn ánh sáng có ánh sáng được 

phát ra từ bề mặt theo chu vi của nó và thanh dẫn ánh sáng 
có ánh sáng được phát ra từ bề mặt theo chu vi của nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh dẫn ánh sáng có ánh sáng được phát ra từ bề mặt theo chu vi 
của nó mà không có sự không nhất quán về ánh sáng phát ra theo hướng chu vi của nó 
và cho phép độ sáng của ánh sáng phát ra được tăng mà mức cân bằng phát sáng theo 
hướng dọc của nó không bị rối loạn và sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
có hiệu quả thanh dẫn ánh sáng này với chi phí sản xuất thấp hơn. Phương pháp này bao 
gồm các bước: tạo liền khối nhờ phương pháp đúc đồng ép đùn lớp lõi (1) làm từ nhựa 
dẻo nóng trong suốt với lớp phủ tạm thời (2), lớp phủ này phủ lên bề mặt theo chu vi của 
lớp lõi (1) và được làm từ nhựa không dích vào nhựa dẻo nóng, mà lớp lõi (1) được tạo 
ra từ đó; và làm nguội chậm thân dạng thanh được đúc đồng ép đùn ở trạng thái nóng 
chảy, nhờ đó, làm cho mức độ nhám trong mặt phân cách giữa lớp lõi (1) và lớp phủ tạm 
thời (2) được gia tăng để thu được mức độ nhám (Ra) của bề mặt theo chu vi của lớp lõi 

(1) nằm trong khoảng từ 0,03 đến 1,0m.  
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(11) 59425 
(21) 1-2018-02753 (51) 8 A61K  8/60, A61Q  19/00 

(22) 03.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2015/078484     03.12.2015 (87) WO2017/092808 08.06.2017 
(71) DNA ESSENCE GMBH  (CH) 

Mettlenstrasse 14, 6363 Furigen, Switzerland 
(72) KABISCH, Johannes (DE), FESTEL, Gunter (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa oligonucleotit, phương pháp sản xuất chế 

phẩm này và kit chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa oligonucleotit của ADN của các loài động vật có 

vú, loài chim, loài bò sát hoặc thực vật, không phải của người. Chế phẩm này có thể là 
thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm hoặc dược phẩm. Theo một khía cạnh, oligonucleotit có 
mặt ở dạng phức chất ADN-chất mang. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kit chứa chế 
phẩm theo sáng chế và phương pháp sản xuất chế phẩm này theo sáng chế. Chế phẩm 
theo sáng chế cũng được sử dụng trong chất bôi trơn cá nhân hoặc hỗn hợp gia vị. 
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(11) 59426 
(21) 1-2018-02759 (51) 8 H04W  72/04 

(22) 03.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/096227       03.12.2015 (87) WO2017/091992 08.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) YU, Zheng (CN), CHENG, Xingqing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý định dạng thông tin điều khiển, trạm gốc 

và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý định dạng thông tin điều khiển, trạm gốc, và 

thiết bị người dùng. Phương pháp này bao gồm các bước: xác định định dạng thông tin 
điều khiển của thông tin điều khiển đường xuống; khi định dạng thông tin điều khiển 
của thông tin điều khiển đường xuống là định dạng thông tin điều khiển thứ nhất, xác 
định là trường thứ nhất được chứa trong thông tin điều khiển đường xuống tương ứng 
với định dạng thông tin điều khiển thứ nhất chỉ báo thiết lập có hiệu lực; hoặc khi định 
dạng thông tin điều khiển của thông tin điều khiển đường xuống là định dạng thông tin 
điều khiển thứ hai, xác định là trường thứ hai được chứa trong thông tin điều khiển 
đường xuống tương ứng với định dạng thông tin điều khiển thứ hai chỉ báo thiết lập 
không có hiệu lực; và gửi thông tin điều khiển đường xuống tương ứng với định dạng 
thông tin điều khiển được xác định đến thiết bị người dùng (UE). 
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43/00,  9/12 
(22) 01.12.2016 (43) 25.09.2018 
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(30) 2015-236034          02.12.2015      JP 
(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD.  (JP) 

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8550, Japan
(72) FURUTA Shouji (JP), MUKAI Hironori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dạng rắn chứa 2-4-[N-(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-N-

isopropylamino]butyloxy-N-(metylsulfonyl)axetamit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng rắn có tính ổn định chứa 2-{4-[N-(5,6-

diphenylpyrazin-2-yl)-N-isopropylamino]butyloxy}-N-(metylsulfonyl)axetamit. Chế 
phẩm dạng rắn chứa 2-{4-[N-(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-N-
isopropylamino]butyloxy}-N-(metylsulfonyl)axetamit và D-manitol có diện tích bề 
mặt riêng là 1,0m2/g hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 59428 
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(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/013886     29.11.2016 (87) WO2017/105008 A1 22.06.2017 
(30) 10-2015-0181199         17.12.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) JO, Daeyoung (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử để thực 
hiện chức năng nhập ký tự. Thiết bị điện tử này bao gồm: màn hiển thị; và bộ xử lý được 
tạo cấu hình để xuất ra màn hình nhập ký tự thông qua màn hiển thị, thay đổi cấu hình 
của màn hình nhập ký tự bằng cách phóng to ít nhất một phần của vùng thứ nhất trong 
màn hình nhập ký tự và thu nhỏ ít nhất một phần của vùng thứ hai trong màn hình nhập 
ký tự dựa vào động tác nhập thứ nhất trên màn hình nhập ký tự, và chọn một ký tự dựa 
vào động tác nhập thứ hai trên màn hình nhập ký tự có cấu hình đã thay đổi. Sáng chế 
có thể có nhiều phương án làm ví dụ khác nhau.  
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(21) 1-2018-02768 (51) 8 C07D  249/14, A01N  43/653,  

43/713,  43/82, C07D  257/06,  
271/04,  271/07 

(22) 24.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/078609     24.11.2016 (87) WO2017/102275 22.06.2017 
(30) 15200842.1          17.12.2015      EP 

16193193.6          11.10.2016      EP 
(71) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany 
(72) KORDES, Markus (DE), SEITZ, Thomas (DE), ZIERKE, Thomas (DE), MASSA, 

Dario (IT), NEWTON, Trevor William (GB), CALO, Frederick (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất benzamit, chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất này và 

phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I,  

 

 
 
N-oxit hoặc muối thích hợp trong nông nghiệp của hợp chất này, trong đó các biến là 
như được xác định trong bản mô tả. Các hợp chất theo sáng chế hữu dụng làm chất diệt 
cỏ. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất này và phương pháp 
phòng trừ thực vật không mong muốn.  
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(11) 59430 
(21) 1-2018-02769 (51) 8 C10B  31/00,  39/12,  47/46,  45/00, 

B30B  1/00 
(22) 28.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/068996    28.12.2016 (87) WO2017/117282 06.07.2017 
(30) 62/271,963         28.12.2015      US 
(71) SUNCOKE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT LLC  (US) 

1011 Warrenville Road, 6th floor, Lisle, Illinois 60532, United States of America 
(72) QUANCI, John Francis (US), CHOI, Chun Wai (US), BALL, Mark Anthony (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và hệ thống để nạp lò cốc theo cách động 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp để nạp than đá một cách tự động trong các 
lò cốc liên quan tới việc vận hành và đầu ra của các nhà máy than cốc bao gồm các 
phương pháp nạp lò cốc một cách tự động sử dụng cần nạp ở trong liên lạc với hệ thống 
điều khiển để tăng than cốc ra và chất lượng than cốc từ các các nhà máy than cốc. Theo 
một số phương án thực hiện, hệ thống điều khiển là có khả năng dịch chuyển cần nạp 
theo hướng thứ nhất nằm ngang, hướng thứ hai nằm ngang và hướng thứ ba thẳng đứng 
trong khi nạp than đá vào trong lò. Theo một số phương án thực hiện, hệ thống nạp than 
đá cũng chứa hệ thống quét được định cấu hình để quét sàn lò để sinh ra biên dạng sàn 
lò và/hoặc dung lượng lò. Hệ thống quét được sử dụng kết hợp với hệ thống điều khiển 
cho phép nâng theo cách động cần nạp trong suốt quá trình nạp. Theo một số phương án 
thực hiện, cần nạp chứa các đĩa làm cứng và các thành phần đỡ để tăng độ bền cơ học 
của cần nạp và làm giảm sự lún xuống của cần nạp tại đầu cuối xa. 
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A Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United 
States of America   

(72) MONTOYA, Adam  (US), MERCADO, Raymundo  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ nhấc, hệ thống nhấc vật liệu và phương pháp di 

chuyển vật liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ nhấc làm việc trên cơ sở chân không với các vòi riêng biệt 

chuyển động cơ học cho phép kích hoạt chọn lọc vòi bằng cách dịch chuyển cơ học các 
vòi tương đối với ống góp chân không. Chuyển động của vòi từ vị trí không hoạt động 
trong đó cửa vào của vòi không nối thông chất lưu với ống góp chân không đến vị trí 
hoạt động trong đó cửa vào nối thông chất lưu với ống góp chân không cho phép kích 
hoạt độc lập các vòi riêng biệt của dụng cụ nhấc. Sáng chế còn đề xuất việc thay đổi ống 
góp liên quan bằng cách dịch chuyển hai ống góp có thể tiếp cận cửa vào của vòi khi ở 
vị trí hoạt động. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống nhấc vật liệu và phương pháp di 
chuyển vật liệu  
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(21) 1-2018-02774 (51) 7 A23L  2/00, A23F  3/16,  5/24 

(22) 28.11.2016 (43) 25.09.2018 
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(30) 2015-234037         30.11.2015      JP 

2015-234039         30.11.2015      JP 
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(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308203, Japan  

(72) FUWA, Takashi  (JP), NAKAO, Yuki  (JP), MATSUBAYASHI, Hideki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống chứa hydroxytyrosol và phương pháp cải thiện mùi 

vị của đồ uống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống chứa hydroxytyrosol nhưng dễ chịu khi uống, và đề cập 

đến phương pháp làm giảm vị chát và mùi vị lạ từ hydroxytyrosol của đồ uống chứa 
hydroxytyrosol. Đồ uống chứa hydroxytyrosol với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
50mg/100mL, và còn chứa etanol và/hoặc propylen glycol. Đồ uống chứa 
hydroxytyrosol với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 50mg/100mL, và còn chứa 
cafein. Đồ uống chứa hydroxytyrosol với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
50mg/100mL, và còn chứa glucoza và maltoza ở tỷ lệ (trọng lượng) [glucoza]/[maltoza] 
nằm trong khoảng từ 0,001 đến 1. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
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(72) YU, Yanmin (CN), SONG, Jian (CN), DAOJIAN, Dingjiu (CN), LIU, Peng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Anten truyền thông đa tần số và trạm cơ sở 

  (57)     Sáng chế đề xuất anten truyền thông đa tần số và trạm cơ sở. Anten truyền thông đa tần 
số gồm ít nhất một mảng tần số thấp (101), ít nhất một mảng tần số cao (102), ít nhất 
một bảng mạch (104) nằm tương ứng với mảng tần số cao (102), và tấm phản xạ (103), 
trong đó thành phần lọc (108) được tạo cấu hình để khử ghép lọc được đặt ở bảng mạch 
(104), đầu thứ nhất của thành phần lọc (108) được nối điện với mảng tần số cao (102), 
và đầu thứ hai của thành phần lọc (108) được nối điện với lớp nối đất tín hiệu (105) của 
bảng mạch (104). Thành phần lọc (108) được tạo cấu hình để khử ghép lọc được thể 
hiện theo phương án thực hiện được đặt ở bảng mạch 104, gây hư hại nhỏ đến môi 
trường bức xạ mảng, sao cho anten truyền thông đa tần số có đặc tính nén băng rộng tốt, 
và hạn chế hiệu quả ghép nối qua lại đa tần và ghép nối qua lại băng rộng.  
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(11) 59434 
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(72) QIU, Lixia (CN), ZHANG, Xiaofeng (CN), LIU, Zhiyu (CN), SHEN, Zhen (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ cộng hưởng điện môi và bộ lọc 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ cộng hưởng điện môi, bao gồm thân và thành bao quanh, trong đó 
thành bao quanh được bố trí theo cách nhô ra trên bề mặt của thân, thành bao quanh bao 
quanh bề mặt của thân để tạo thành vùng rỗng, thành bao quanh tách biệt vùng rỗng với 
không gian bên ngoài của thành bao quanh, và thành bao quanh bao gồm bề mặt trên, bề 
mặt bên trong, và bề mặt bên ngoài, trong đó bề mặt bên trong và bề mặt bên ngoài 
được bố trí đối diện với nhau và cả hai được ghép giữa bề mặt trên và thân, bề mặt trên 
được định vị trên bề mặt, nằm cách với thân, của thành bao quanh, bề mặt bên trong là 
bề mặt, mà đối mặt với vùng rỗng, của thành bao quanh, bề mặt bên ngoài đối mặt với 
không gian bên ngoài của thành bao quanh, bề mặt trên được phủ bằng lớp kim loại, và 
bề mặt bên trong và/hoặc bề mặt bên ngoài cũng được phủ bằng lớp kim loại. Sáng chế 
còn đề xuất bộ lọc. Bộ cộng hưởng điện môi cải thiện sự rò trong các bề mặt hở mạch 
của bộ lọc, và giúp đẩy sóng hài ra xa và cải thiện chất lượng triệt tiêu tần số cao.  
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27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) INOUE, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ bệnh của thực vật và phương pháp phòng 

trừ bệnh của thực vật 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm phòng trừ các bệnh của thực vật gồm hợp chất được thể hiện 

bởi công thức (1) dưới đây: 
 

, 
 

hợp chất được thể hiện bởi công thức (2) dưới đây: 
 

, 
 

và hợp chất được thể hiện bởi công thức (3) dưới đây: 
 

 
 

trong đó sự kết hợp của R1, R2, R3, và R4 là sự kết hợp, trong đó R1 là nhóm metyl, R2 là 
nhóm triflometyl, và cả hai R3 và R4 là nguyên tử flo, hoặc sự kết hợp trong đó cả hai R1 
và R2 là nhóm diflometyl, R3 là nguyên tử clo, và R4 là nhóm metansulfonyloxy, và 
phương pháp phòng trừ các bệnh của thực vật, gồm bước áp dụng lượng hữu hiệu của hợp 
chất được thể hiện bởi công thức (1) được mô tả ở trên, hợp chất được thể hiện bởi công 
thức (2) được mô tả ở trên, và hợp chất được thể hiện bởi công thức (3) được mô tả ở trên 
cho thực vật hoặc đất gieo trồng thực vật. 
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(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) KONISHI Shota (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm nhựa, hỗn hợp nhựa, cấu trúc đa lớp và vật phẩm 

phân phối thành phần thuốc 
  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm nhựa chứa: hoạt chất; nhựa nhiệt dẻo (2) có entalpy nóng 

chảy (H) lớn hơn hoặc bằng 30J/g, như nhận được bằng phép đo nhiệt lượng quét vi 
phân ở khoảng nhiệt độ lơn hơn hoặc bằng 10oC và nhỏ hơn 60oC; và nhựa nhiệt dẻo (3) 

có môđun đàn hồi dự trữ E' ở 60oC lớn hơn hoặc bằng 5,0x105Pa, như được xác định 
bằng phép đo độ nhớt đàn hồi động lực học ở tần số 10Hz. Sáng chế cũng đề xuất vật 
đúc chứa sản phẩm nhựa, và vật phẩm để giải phóng kéo dài hoạt chất bao gồm chi tiết 
chứa sản phẩm nhựa.  
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(72) GE, Yiqun (CN), SHI, Wuxian (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền các bit thông tin, phương pháp thu từ mã, 

thiết bị truyền dùng để truyền các bit thông tin và thiết bị 
thu dùng để thu từ mã 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa và bộ giải mã mã cực cho phép ký hiệu. Các bit ký hiệu 
được chèn vào một vài vị trí bit không tin cậy. Các bit ký hiệu khác nhau được chèn 
dùng cho các bộ thu khác nhau. Đối với từ mã được đưa ra, chỉ bộ thu với sự nhận biết 
của ký hiệu có thể giải mã từ mã. Các bit kiểm tra dư vòng (Cyclic redundancy check, 
CRC) có thể được bao gồm trong vectơ đầu vào để hỗ trợ việc giải mã. 
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands  
(72) STUIVER, Anthonie  (NL), KRIJT, Rebecca  (NL), GROSZE NIPPER, Patrick  (NL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ có bọt và phương pháp phủ nền bằng chế phẩm 

phủ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ nền bao gồm: 

a) cung cấp chế phẩm gốc nước dạng lỏng, chế phẩm bao gồm nhựa acrylic với vai trò 
chất kết dính, một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt, dung môi kết khối, và chất làm 
đặc; 
b) tạo bọt chế phẩm gốc nước dạng lỏng để thu được chế phẩm phủ có bọt; 
c) phủ lớp chế phẩm phủ có bọt lên nền; và 
d) để chất khí thoát ra khỏi lớp chế phẩm phủ có bọt và làm khô chế phẩm phủ khô để 
tạo thành lớp phủ khô không bọt đồng nhất, 
trong đó chế phẩm gốc nước dạng lỏng được cung cấp trong bước a) gồm nhựa acrylic 
với nồng độ nằm trong khoảng từ 1 đến 20% khối lượng, chất làm đặc với nồng độ nằm 
trong khoảng từ 0,05 đến 2,0% khối lượng và có hàm lượng rắn tối đa là 25% khối 
lượng, tính trên tổng khối lượng của chế phẩm gốc nước dạng lỏng. 
Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm phủ gốc nước có bọt có thể thu được từ các bước a) 
và b). 
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(21) 1-2018-02795 (51) 8 H04N  7/50,  7/26,  7/36 

(62) 1-2014-01308   
(22) 20.09.2012 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2012/056370    20.09.2012 (87) WO2013/043893 A3 28.03.2013 
(30) 61/538,787         23.09.2011      US 

61/539,433         26.09.2011      US 
61/542,034         30.09.2011      US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo. Cụ thể, sáng chế mô 
tả các kỹ thuật xuất ra và loại bỏ hình ảnh đã giải mã ra khỏi bộ nhớ đệm hình ảnh đã 
giải mã (DPB: Decoded Picture Buffer). Các kỹ thuật theo sáng chế có thể loại bỏ hình 
ảnh đã giải mã ra khỏi bộ nhớ DPB trước khi mã hóa hình ảnh hiện thời. Ví dụ, các kỹ 
thuật theo sáng chế có thể loại bỏ hình ảnh đã giải mã nếu hình ảnh đã giải mã đó không 
được nhận dạng trong tập hợp hình ảnh chuẩn của hình ảnh hiện thời.  
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(11) 59440 
(21) 1-2018-02799 (51) 7 C09J  7/02, G09F  3/02 

(22) 15.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/067048    15.12.2016 (87) WO2017/106574 A1 22.06.2017 
(30) 62/268,079         16.12.2015      US 
(71) AVERY DENNISON CORPORATION   (US) 

207 Goode Avenue, Glendale, CA 91203, United States of America  
(72) Christopher J. BLACKWELL  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ phận nhãn, đồ chứa bằng polyme được dán nhãn và phương 

pháp dán nhãn đồ chứa bằng polyme 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận nhãn và đồ chứa bằng polyme được dán nhãn mà giảm 

thiểu các khuyết tật của nhãn. Bộ phận nhãn này có thể được dán ngay sau khi sản xuất 
đồ chứa và do đó tránh được yêu cầu lưu trữ đồ chứa trong thời gian dừng được định 
trước. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp dán nhãn đồ chứa bằng polyme loại bỏ 
hoặc ít nhất là giảm thiểu xảy ra lỗi của nhãn bằng cách sử dụng bộ phận nhãn và kỹ 
thuật lựa chọn bộ phận nhãn. 
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(21) 1-2018-02802 (51) 8 C23C  18/16,  18/40, G01N  27/42,  

27/49 
(22) 02.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/EP2016/079583    02.12.2016 (87) WO2017/093481 08.06.2017 
(30) 15197684.2         03.12.2015      EP 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

ErasmusstraBe 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) KIRBS, Andreas (DE), WENDELN, Christian (DE), STEINHÄUSER, Edith (DE), 

ZARWELL, Sebastian (DE), GOTTSCHALK, Kevin-Sigurt (DE), NISHIKIDO, 
Mayumi (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp theo dõi tổng lượng của các hợp chất chứa lưu 

huỳnh trong dung dịch mạ kim loại hoặc hợp kim và quy trình 
lắng phủ kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp theo dõi tổng lượng của các hợp chất chứa lưu huỳnh 
trong dung dịch mạ kim loại hoặc hợp kim, trong đó các hợp chất chứa lưu huỳnh chứa 
ít nhất một nguyên tử l−u huỳnh có trạng thái oxy hoá thấp hơn +6, phương pháp này 
bao gồm các bước (a), (b), tùy ý (c), và (d) được nêu trong phần mô tả sáng chế. Phương 
pháp này là một phương pháp dùng để kiểm soát quy trình mạ kim loại. Do vậy, sáng 
chế còn đề cập đến quy trình được kiểm soát để lắng phủ kim loại lên nền bằng cách sử 
dụng phương pháp theo sáng chế để theo dõi tổng lượng của các hợp chất chứa lưu 
huỳnh nêu trên. 
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(11) 59442 
(21) 1-2018-02805 (51) 8 A47L  9/00,  9/28,  9/04 

(22) 13.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/004565         13.10.2016 (87) WO2017/134705 A1 10.08.2017 
(30) 2016-020848         05.02.2016      JP 

2016-047749         11.03.2016      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) KOGA, Masaki (JP), Motonobu SHIGETO (JP), MATSUMOTO, Chizuyo (JP), 

FUKUSHIMA, Masaichi (JP), Hiroyuki SAITOU (JP), Kiyotaka MORI (JP), 
Masakazu ONDA (JP), Sadaki KODERA (JP), Tatsuo KIKKAWA (JP), Kenji 
WATANABE (JP), Hideharu OGAHARA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy hút bụi tự động, chổi phụ của nó, và hệ thống hút bụi 

được trang bị máy hút bụi tự động này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút bụi tự động (10) bao gồm thân (20) và chổi phụ (100). 

Chổi phụ (100) được lắp vào thân (20) để có thể thu gom bụi đến cửa hút (20B) được bố 
trí trong bề mặt đáy (20A) của thân (20) và bao gồm bó lông chổi ngắn (141) và bó lông 
chổi dài (142). Bó lông chổi ngắn (141) là bó bao gồm các lông chổi ngắn. Bó lông chổi 
dài (142) là bó bao gồm các lông chổi dài hơn so với bó lông chổi ngắn (141). Điều này 
khiến có thể tạo nên máy hút bụi tự động (10) và chổi phụ (100) của nó mà có thể thu 
gom bụi một cách hiệu quả. 
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(11) 59443 
(21) 1-2018-02806 (51) 8 C23C  22/60,  28/00 

(22) 09.03.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2017/009451           09.03.2017 (87) WO2017/155028 A1 14.09.2017 
(30) 2016-045664           09.03.2016      JP 

2016-045665           09.03.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) SHOJI, Hiromasa (JP), TOSHIN, Kunihiko (JP), UEDA, Kohei (JP), MORISHITA, 

Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép được xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất tấm thép 

được xử lý bề mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép được xử lý bề mặt (10) có màng phủ, mà màng phủ này 

có độ kết dính tốt để kết dính với bề mặt và có độ bền chịu ăn mòn vượt trội, và phương 
pháp sản xuất tấm thép được xử lý bề mặt này. 
Tấm thép được xử lý bề mặt theo sáng chế bao gồm: tấm thép (1); lớp mạ (2), mà lớp 
mạ này chứa kẽm và được tạo ra trên tấm thép bằng cách mạ; và màng phủ (3) được tạo 
ra trên lớp mạ. Màng phủ (3) chứa nhựa acrylic, ziricon, vanadi, phospho và coban. 
Trong mặt cắt ngang của màng phủ này, nhựa acrylic chiếm tỷ lệ diện tích nằm trong 
khoảng từ 80 đến 100% (tính theo diện tích) trong vùng, mà tính từ bề mặt của màng 
phủ đến độ sâu bằng 1/5 chiều dày của màng phủ này, và nhựa acrylic này chiếm tỷ lệ 
diện tích nằm trong khoảng từ 5 đến 50% (tính theo diện tích) trong vùng, mà bao gồm 
diện tích tính từ giữa chiều dày của màng phủ đến bề mặt với khoảng cách tương ứng 
bằng 1/10 chiều dày của màng phủ và diện tích tính từ giữa chiều dày của màng phủ đến 
lớp mạ với khoảng cách tương ứng bằng 1/10 chiều dày của màng phủ. 
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(11) 59444 
(21) 1-2018-02807 (51) 8 C22C  38/00,  18/00,  38/06,  38/58, 

C23C  2/06,  2/40, C21D  9/46 
(22) 23.03.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2017/011883       23.03.2017 (87) WO2017/164346 A1 28.09.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2018 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KAWATA, Hiroyuki (JP), YAMAGUCHI, Yuji (JP), KITAZAWA, Takayuki (JP), 

UCHIDA, Satoshi (JP), UEDA, Kohei (JP), MARUYAMA, Naoki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép có độ bền cao và tấm thép mạ kẽm có độ bền cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép có độ bền cao chứa các thành phần hoá học cụ thể; có vi 
cấu trúc được tính bởi % thể tích: ferit với lượng nhỏ hơn hoặc bằng 85%, bainit với 
lượng lớn hơn hoặc bằng 3% và nhỏ hơn hoặc bằng 95%, martensit đã ram với lượng lớn 
hơn hoặc bằng 1% và nhỏ hơn hoặc bằng 80%, austenit dư với lượng lớn hơn hoặc bằng 
1% và nhỏ hơn hoặc bằng 25%, peclit và xementit thô với tổng lượng nhỏ hơn hoặc 
bằng 5%, và martensit tươi với lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5% trong vùng tính từ 1/8 đến 
3/8 chiều dày của tấm thép tính từ bề mặt của tấm thép này, với tâm của vùng này ở 1/4 
chiều dày, sao cho lượng cacbon ở dạng dung dịch rắn trong austenit dư nằm trong 
khoảng từ 0,70 đến 1,30% khối lượng, tỷ lệ cạnh là nhỏ hơn hoặc bằng 2,50, và toàn bộ 
đường biên hạt của các hạt austenit dư có đường kính của đường tròn tương đương lớn 

hơn hoặc bằng 0,80m, tỷ lệ của các đường biên với martensit đã ram hoặc martensit 
tươi là nhỏ hơn hoặc bằng 75%. 
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2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556 (JP) 

(72) OISHI Kozo (JP), MIYAKAWA Tomoyuki (JP), OCHIAI Kazuyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu chống thấm nước của đầu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu chống thấm nước của đầu nối (11), trong đó mỗi vỏ trong 
số cặp vỏ (17, 19) có chi tiết vòng (51, 81) nhô theo hướng ăn khớp. Bề mặt chu vi bên 
ngoài (81a) của chi tiết vòng này (81) được nghiêng để trải ra phía ngoài theo hướng 
bán kính từ đầu trước về phía sau, và nên bề mặt chu vi bên trong của chi tiết vòng kia 
(51) ở thời điểm ăn khớp. Độ cong của bề mặt chu vi bên ngoài của nhiều phần góc 
(109a đến 109d) của chi tiết vòng (81a) lớn hơn độ cong của bề mặt chu vi bên ngoài 
của phần khác, và góc nghiêng của bề mặt chu vi bên ngoài trước đây đối với hướng ăn 
khớp lớn hơn góc nghiêng đối với hướng ăn khớp của bề mặt chu vi bên ngoài sau này.  
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(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 
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(72) KIMOTO, Koya (JP), YAMAMOTO, Mitsuo (JP), KITAYAMA, Masato (JP), 

SAWAI, Yasuhiro (JP), HOHOKABE, Miyuki (JP), IWATA, Kentaro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đồng tinh thể, phương pháp sản xuất đồng tinh thể và thuốc 

chứa đồng tinh thể 
  (57)    Sáng chế đề xuất đồng tinh thể của (S)-3-(1-((1-acryloylpyrolidin-3-yl)oxy)isoquinolin-

3-yl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-on và axit hữu cơ có khả năng tạo đồng tinh thể với hợp 
chất này. 
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(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
(54) Bộ phận pha trộn đồ uống dùng cho dây chuyền phân phối đồ 

uống, dây chuyền phân phối đồ uống gồm có bộ phận pha trộn 
đồ uống và phương pháp phân phối sản phẩm đồ uống pha trộn 
nhờ sử dụng dây chuyền phân phối đồ uống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận pha trộn đồ uống (10) dùng cho dây chuyền phân phối đồ 
uống. Bộ phận pha trộn đồ uống (10) gồm có ống pha trộn (24) có đầu vào thứ nhất 
(24A) để nhận đồ uống điều áp có tỷ lệ cồn thứ nhất, và đầu vào thứ hai (26) để nhận 

chất phụ gia có tỷ lệ cồn thứ hai. ống pha trộn (24) còn có đầu ra (18) để cung cấp sản 
phẩm đồ uống pha trộn là hỗn hợp của đồ uống điều áp và chất phụ gia. Bộ phận pha 
trộn (10) còn có bộ điều khiển (38) để tiếp nhận thông số thể hiện tỷ lệ cồn cụ thể hoặc 
nồng độ cụ thể của chất phụ gia tương ứng với đồ uống có cồn pha trộn. Bộ điều khiển 
(38) có khả năng điều khiển dòng chảy của chất phụ gia từ đầu vào thứ hai (26) đến ống 
pha trộn để tạo thành dòng đồ uống có cồn pha trộn có tỷ lệ cồn cụ thể hoặc nồng độ cụ 
thể của chất phụ gia tương ứng với đồ uống có cồn pha trộn, chảy qua đầu ra (18). 
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(72) SUMIMURA Hiroshi (JP), TAKEDA Kentarou (JP), IIDA Toshiyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm ép quang học và thiết bị hiển thị hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm ép quang học có chức năng chống phản xạ tốt kể cả bao gồm 
nền có tính dị hướng quang học (sau đây đôi khi được đề cập đến là ''nền dị hướng"). 
Tấm ép quang học theo sáng chế bao gồm, theo thứ tự sau: tấm phân cực bao gồm lớp 
phân cực và lớp bảo vệ được bố trí trên ít nhất một phía của lớp phân cực; lớp làm chậm; 
lớp dẫn điện; và nền, trong đó nền có độ làm chậm trong mặt phẳng Re(550) lớn hơn 
0nm, và trong đó góc được tạo nên bởi trục làm chậm của nền và trục làm chậm của lớp 
làm chậm là từ -40o đến -50o hoặc từ 40o đến 50o.  
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(72) SUMIMURA Hiroshi (JP), TAKEDA Kentarou (JP), IIDA Toshiyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm ép quang học và thiết bị hiển thị hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm ép quang học có chức năng chống phản xạ tốt kể cả bao gồm 
nền có tính dị hướng quang học (sau đây đôi khi được đề cập đến là ''nền dị hướng"). 
Tấm ép quang học theo sáng chế bao gồm, theo thứ tự sau: tấm phân cực bao gồm lớp 
phân cực và lớp bảo vệ được bố trí trên ít nhất một phía của lớp phân cực; lớp làm chậm 
thứ nhất; lớp làm chậm thứ hai; lớp dẫn điện; và nền, trong đó nền có độ làm chậm trong 
mặt phẳng Re(550) lớn hơn 0nm, và trong đó góc được tạo nên bởi trục làm chậm của 
nền và trục làm chậm của lớp làm chậm thứ hai là từ -5o đến 5o hoặc từ 85o đến 95o.  
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(71) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera, PISA, Italy 
(72) MARIOTTI, Walter (IT), FRESCHI, Giacomo (IT), NESTI, Paolo (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu truyền động biến đổi liên tục có cơ cấu điều chỉnh 

sang số 
  (57)     Cơ cấu truyền động biến đổi liên tục (1) dùng cho xe máy hai, ba hoặc bốn bánh bao 

gồm cơ cấu điều chỉnh sang số, bao gồm con trượt (40) trượt được theo hướng dọc trục 
và phù hợp để gài các con lăn chuyên dụng (18) nhằm giữ chúng trong quá trình sang 
số. Bạc lót di động (9) phù hợp để tác động lên con trượt (40) nhằm gây ra sự dịch 
chuyển của nó từ vị trí phía sau về vị trí giới hạn phía trước để gài với các con lăn 
chuyên dụng (18). 
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(72) CLARKE, Robert Lewis (US), MOHANTA, Samaresh (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp thu hồi chì từ bột nhão ắc quy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp thu hồi chì từ bột nhão ắc quy. Theo sáng chế, chì 
được tái chế từ bột chì nhão của ắc quy chì-axit trong quy trình thực hiện loại lưu huỳnh 
bằng kiềm, tiếp đó plumbit tạo thành được biến đổi bằng điện phân thành chì nguyên 
chất. Chì đioxit không tan còn lại được loại bỏ ra khỏi dung dịch chì plumbit và được 
khử để tạo ra chì oxit có thể được cấp quay lại hệ thống thu hồi. Natri sulfat được thu 
hồi ở dạng natri sulfat, trong khi chì oxit được tạo ra như vậy có thể được bổ sung vào 
bột chì nhão để thu hồi. 
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(72) Soon-Koo SHIM (KR), Young-Bin CHONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu tạo dao động tuyến tính 

  (57)     1. Cơ cấu tạo dao động tuyến tính bao gồm: 
bộ phận dao động bao gồm vấu kẹp và nam châm vĩnh cửu bao quanh vấu kẹp nhằm kết 
hợp với vấu kẹp để tạo ra mạch từ hình xuyến;  
stato bao gồm giá đỡ để đỡ bộ phận dao động và cuộn dây được bố trí trên giá đỡ nhằm 
kết hợp với nam châm vĩnh cửu để tạo ra lực dẫn động; và  
chi tiết đàn hồi được bố trí giữa bộ phận dao động và giá đỡ.  
2. Cơ cấu tạo dao động tuyến tính bao gồm: 
stato có cuộn dây được bố trí trên giá đỡ; và  
bộ phận dao động bao gồm nam châm vĩnh cửu bao quanh chu vi ngoài của cuộn dây 
nhằm kết hợp với cuộn dây để tạo ra mạch từ và tạo ra lực dao động; va chi tiết đàn hồi 
được bố trí giữa stato và bộ phận dao động,  
trong đó cơ cấu tạo dao động tuyến tính này còn bao gồm tấm đỡ giữa nam châm vĩnh 
cửu và chi tiết đàn hồi.  
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(72) LI, Zhongfeng (CN), WU, Ning (CN), ZHU, Youtuan (CN), CAO, Yongzhao (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền dữ liệu và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền dữ liệu, trạm gốc, và thiết bị người dùng, để 
mở rộng vùng phủ sóng của kênh phát rộng. Sáng chế đề xuất phương pháp truyền dữ 
liệu, bao gồm các bước: thu nhận, bởi trạm gốc, các khối dữ liệu được mang trên N kênh 
phát rộng, trong đó kênh phát rộng thứ i trong N kênh phát rộng tương ứng với cổng 
anten thứ i trong N cổng anten, hoặc kênh phát rộng thứ i trong N kênh phát rộng tương 
ứng với nhóm cổng anten thứ i trong N nhóm cổng anten; xáo trộn, bởi trạm gốc, các 
khối dữ liệu được mang trên N kênh phát rộng, để thu nhận các khối mã được xáo trộn 
được mang trên N kênh phát rộng; và gửi, bởi trạm gốc trên các đơn vị tài nguyên thời 
gian khác nhau bằng cách sử dụng một cách tương ứng N cổng anten, các khối mã được 
xáo trộn tương ứng được mang trên các kênh phát rộng, hoặc gửi, bởi trạm gốc trên các 
đơn vị tài nguyên thời gian khác nhau bằng cách sử dụng một cách tương ứng N nhóm 
cổng anten, các khối mã được xáo trộn tương ứng được mang trên các kênh phát rộng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều hướng và thiết bị điều hướng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều hướng, phương pháp này bao gồm các bước: thu 
nhận dữ liệu vị trí của vị trí hiện thời của thiết bị đầu cuối; thu nhận dữ liệu vị trí của 
đích, trong đó dữ liệu vị trí thứ nhất trong dữ liệu điều hướng đã lưu trữ sẵn khớp với dữ 
liệu vị trí của vị trí hiện thời, và dữ liệu vị trí thứ hai trong dữ liệu điều hướng đã lưu trữ 
sẵn khớp với dữ liệu vị trí của đích; và nếu mối tương quan giữa dữ liệu vị trí thứ nhất và 
dữ liệu vị trí thứ hai giống như mối tương quan được thiết lập trước giữa vị trí hiện thời 
và đích, thì kết xuất lệnh điều hướng thứ nhất; hoặc nếu mối tương quan giữa dữ liệu vị 
trí thứ nhất và dữ liệu vị trí thứ hai ngược với mối tương quan được thiết lập trước giữa 
vị trí hiện thời và đích, thì kết xuất lệnh điều hướng thứ hai. Theo cách này, chức năng 
điều hướng có thể được thực hiện mà không cần bản đồ và định vị.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ viết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ viết mà có thể duy trì việc định hướng hoặc trạng thái ổn 
định cho thân vỏ của nó mà không đòi hỏi sự siết chặt không cần thiết khi được cầm bởi 
các ngón tay của người sử dụng và dễ dàng sử dụng khi viết, dụng cụ viết được tạo tạo 
kết cấu sao cho thân vỏ để được giữ bởi các ngón tay của người sử dụng có phần sau mà 
kéo dài dọc theo hướng trục; phần trước mà tiếp giáp với phía trước của phần sau và kéo 
dài dọc theo hướng trục, trong đó vùng mặt phẳng duy nhất mà là mặt phẳng hoặc bề 
mặt lồi ở dạng gần phẳng mở rộng song song hoặc gần song song với hướng trục được 
hình thành ở vị trí mà các ngón tay của người sử dụng đi vào tiếp xúc với nó ở bề mặt 
theo chu vi của phần trước, trong khi vùng khác là vùng mặt cong có độ cong lớn hơn so 
với vùng mặt phẳng; và phần đầu mà tiếp giáp với phía trước của phần trước và được 
hình thành ở dạng hình côn mà ngòi để viết nhô ra từ đó.  
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(54) Hộp số truyền động có tỷ số tốc độ biến thiên 

  (57)     Hộp số truyền động có tỷ số tốc độ biến thiên bao gồm kết cấu đỡ, khâu dẫn động, khâu 
bị dẫn và các bánh răng hành tinh mà được đỡ quay được trên kết cấu đỡ và tiếp nhận 
chuyển động từ khâu dẫn động. Mỗi một trong số các bánh răng hành tinh bao gồm 
thanh truyền mà được nối quay được vào đó trong vùng của đầu thứ nhất của nó và đỡ ở 
đầu đối diện của nó bánh răng nối một chiều mà cuốn theo chuyển động quay khâu bị 
dẫn. Hộp số truyền động còn bao gồm cơ cấu thay đổi cho khoảng trống giữa trục quay 
của các thanh truyền và trục quay tương ứng của các bánh răng hành tinh. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền đa anten trong mạng cùng ô và trạm gốc

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền đa anten trong mạng cùng ô, và trạm gốc, để 
nâng cao công suất hệ thống. Mạng cùng ô bao gồm ô thứ nhất và ô thứ hai, ô thứ nhất 
tương ứng với hai anten vật lý, và ô thứ hai tương ứng với hai anten vật lý. Phương pháp 
theo các phương án của sáng chế bao gồm các bước: thực hiện, bởi trạm gốc, việc xử lý 
tiên mã hóa bốn anten dùng cho thiết bị đầu cuối được lập lịch, và tạo ra bốn tín hiệu 
cổng anten logic; và ánh xạ, bởi trạm gốc, bốn tín hiệu cổng anten logic tới bốn anten 
vật lý, và gửi, tới thiết bị đầu cuối, các tín hiệu thu được nhờ ánh xạ, trong đó bốn anten 
vật lý là hai anten vật lý tương ứng với ô thứ nhất và hai anten vật lý tương ứng với ô thứ 
hai.  
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(21) 1-2018-02872 (51) 7 C10G  15/00,  47/34 

(22) 10.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/UA2016/000132      10.11.2016 (87) WO2017/111764 29.06.2017 
(30) u 2015 12817           24.12.2015      UA 

a 2016 08388           29.07.2016      UA 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2018 
(75) 1. DOMANOV, IEVGEN EFIMOVICH   (UA) 

ul. Vladislava Zubenko, 34-177 Kharkov, 61120, Ukraine 
2. ROMANKOV, VLADIMIR VASILEVICH   (UA) 

ul. Valentinovskaya, 23-B, kv. 73 Kharkov, 61146, Ukraine 
3. STUDENNIKOV, VADYM VIKTOROVICH   (UA) 

ul. Alekseevskaya, 14a, kv. 170 Kharkov, 61120, Ukraine 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu hydrocacbon nặng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu hydrocacbon nặng, chủ yếu là dầu 
thô nặng, bao gồm các bước: tiền xử lý nguyên liệu ban đầu và hỗn hợp khí phụ trợ ở áp 
suất đặt trước; nạp hỗn hợp khí phụ trợ đã được tiền xử lý vào nguyên liệu đã tiền xử lý 
và trộn chúng; xử lý tạo bọt khí hỗn hợp thu được; tách các sản phẩm lỏng và khí, sau 
đó tách sản phẩm dầu mỏ cuối cùng. Phương pháp theo sáng chế có tính mới là dấu hiệu 
các hydrocacbon khí có năng lượng hoạt hóa tương đương với năng lượng phân ly phân 
tử của các thành phân chính của nguyên liệu hydrocacbon nặng, được sử dụng làm hỗn 
hợp khí phụ trợ; và quá trình tiền xử lý nguyên liệu hydrocacbon nặng ban đầu và hỗn 
hợp khí phụ trợ, cả hai đều ở trạng thái lỏng, được thực hiện ở áp suất cao hơn áp suất 
hơi bão hòa của hỗn hợp khí phụ trợ. Hiệu quả kỹ thuật của sáng chế là cải thiện được 
các đặc tính vật lý và hóa học của sản phẩm dầu mỏ cuối cùng nhờ thay đổi thành phần 
và cấu trúc của chúng, cụ thể hơn là bằng cách giảm độ đặc, độ nhớt và nhiệt độ sôi ban 
đầu, bằng cách làm tăng sản lượng phân đoạn nhẹ trong quá trình tinh chế, và bằng cách 
làm tăng yếu tố hiệu suất và hiệu quả của quá trình xử lý nguyên liệu hydrocacbon 
nặng. 
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(11) 59459 
(21) 1-2018-02875 (51) 7 B63B  1/02,  27/22,  27/10, B65G  

67/60,  63/00 
(22) 30.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/AU2016/051180    30.11.2016 (87) WO2017/091860 08.06.2017 
(30) 2015905023         03.12.2015      AU 
(71) TRANSMARINE HOLDINGS PTY LTD   (AU) 

15 Lyall Street, South Perth, Western Australia 6151, Australia  
(72) LUCIDO, Marcantonio  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tàu hàng rời có mớn nước siêu nông và phương pháp chế tạo 

tàu này 
  (57)     Sáng chế đề xuất tàu hàng rời có mớn nước siêu nông (SSD-BC - Supper Shallow Draft 

Bulk Canier) và phương pháp chế tạo tàu này. Tàu hàng rời có mớn nước siêu nông (10) 
bao gồm thân tàu (12), các ốp sườn (16) được gắn vào hai bên đối diện của thân tàu (12) 
để tạo ra thiết bị bổ sung và nhờ đó giảm bớt mớn nước tại mức trọng tải toàn phần của 
SSD-BC (10). Hệ thống vận chuyển vật liệu rời (30a) cũng được bố trí để cho phép vận 
chuyển hàng hóa lên hoặc xuống SSD-BC (10). Hệ thống xử lý vật liệu rời (30a) được 
bố trí để vận chuyển vật liệu được xả từ đáy của các hầm chứa hàng (14). Hệ thống xử 
lý vật liệu rời (34) bao gồm băng tải được bố trí trên một trong số các ốp sườn (16) để 
mang vật liệu được xả ra từ các hầm chứa hàng (14) lên boong thoáng (31) của SSD-BC 
(10).  
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(11) 59460 
(21) 1-2018-02885 (51) 7 C07K  14/54 

(22) 01.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/057283         01.12.2016 (87) WO2017/093947 08.06.2017 
(30) 62/263,008         04.12.2015      US 
(71) NOVARTIS AG   (CH) 

Lichtstrasse 35, 4056 Basel (CH)  
(72) DIDONATO, Michael  (CA), KNUTH, Mark  (US), MEEUSEN, Shelly  (US), 

SPRAGGON, Glen  (GB), TRAUGER, John  (US), GElERSTANGER, Bernhard 
Hubert  (DE), SIMPSON, Carolina Nicole  (US), JUNT, Tobias  (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Protein ghép kháng thể xytokin và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế liên quan protein ghép kháng thể xytokin mà gắn kết với và kích thích tín hiệu 
nội bào thông qua thụ thể in-tơ-lơ-kin 10. Ngoài ra, sáng chế cũng liên quan đến 
polynucleotit và vectơ mà mã hóa protein ghép kháng thể xytokin và tế bào chủ có khả 
năng sản xuất protein ghép xytokin kháng thể. Sáng chế cũng liên quan đến dược phẩm 
chứa protein ghép kháng thể xytokin.  
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) SAKAYAMA, Yuiko (JP), KATO, Takanori (JP), SAKAGUCHI, Atsushi (JP), 

MIYABE, Naruo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Má phanh dùng cho toa xe và phanh đĩa dùng cho toa xe sử 

dụng má phanh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến má phanh dùng cho toa xe bao gồm một hoặc nhiều chi tiết ma sát 

sơ cấp, một hoặc nhiều chi tiết ma sát thứ cấp, và tấm đế. Mỗi chi tiết ma sát sơ cấp 
được gắn theo cách đàn hồi với tấm đế. Mỗi chi tiết ma sát thứ cấp được cố định trên 
tấm đế. Khoảng cách tối thiểu giữa các chi tiết ma sát và tâm của trục bánh xe được ký 
hiệu là r1, và khoảng cách tối đa giữa các chi tiết ma sát và tâm của trục bánh xe được 
ký hiệu là r2. Các tâm của một hoặc nhiều chi tiết ma sát sơ cấp nằm trong vùng ở 
khoảng cách từ {r1 + (r2 - r1)/3} đến {r1+ 2x(r2 - r1)/3} so với tâm của trục bánh xe. 
Tổng diện tích tiếp xúc trượt T1 của chi tiết ma sát sơ cấp và tổng diện tích tiếp xúc 

trượt T2 của chi tiết ma sát thứ cấp thoả mãn điều kiện 2/25  T2/(T1 + T2).  
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(11) 59462 
(21) 1-2018-02890 (51) 8 G06F  3/14, H04W  4/00 

(22) 04.01.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2017/000111    04.01.2017 (87) WO2017/119722 13.07.2017 
(30) 10-2016-0000582         04.01.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) CHEON, Ka Won (KR), KIM, Do Hyoung (KR), KANG, Seong Hoon (KR), PARK, 

Mi Ra (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị hiển thị. Thiết bị hiển thị này có: bộ nhớ để lưu giữ một nội 
dung; bảng hiển thị để xuất ra ít nhất một phần của nội dung; các tiếp điểm được bố trí ở 
mặt bên của thiết bị hiển thị; và mạch điều khiển được nối điện với bộ nhớ, bảng hiển 
thị, và các tiếp điểm. 
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ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) GAAL, Peter (US), WANG, Renqiu (CN), WANG, Xiao Feng (CA), XU, Hao (US), 
CHEN, Wanshi (CN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi bất biến đọc được bằng máy 

tính dùng cho các mẫu nhảy tần kênh vật lý truy cập ngẫu 
nhiên dải hẹp và sơ đồ dò để truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp, thiết bị và vật ghi bất biến đọc được bằng máy 
tính để truyền thông không dây. Tài nguyên tần số dành riêng của kênh vật lý truy cập 
ngẫu nhiên (physical random access channel - PRACH) có thể được chỉ định cho các 
bước nhảy tần lớn và nhỏ lớn để tạo điều kiện cho việc xác định các độ lệch định thời 
cho cuộc truyền PRACH. Ví dụ, mẫu nhảy tần trong kênh PRACH có nhiều cuộc truyền 
đơn âm có thể bao gồm số thứ nhất của các bước nhảy gắn với khoảng cách nhảy tần thứ 
nhất (ví dụ, các bước nhảy tần lớn), và số thứ hai của các bước nhảy gắn với khoảng 
cách nhảy tần thứ hai (ví dụ, các bước nhảy tần nhỏ). 
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12/54, H04N  21/262,  21/2381,  
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(22) 06.01.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2017/012551     06.01.2017 (87) WO2017/120482 13.07.2017 
(30) 62/276,674          08.01.2016      US 

15/399,381          05.01.2017      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) WALKER, Gordon, Kent (US), STOCKHAMMER, Thomas (DE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị nguồn để truyền dữ liệu truyền thông 

và vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị nguồn để truyền dữ liệu truyền thông và vật 

ghi đọc được bằng máy tính. Phương pháp truyền dữ liệu truyền thông bao gồm, bằng 
bộ truyền giao thức dựa trên tập tin của thiết bị nguồn, bước thu dòng dữ liệu chứa các 
phân đoạn của dữ liệu truyền thông từ bộ phân đoạn của thiết bị nguồn tạo ra các phân 
đoạn, mỗi phân đoạn trong các phân đoạn này bao gồm tập tin có khả năng khôi phục 
riêng lẻ tương ứng liên quan tới một định vị tài nguyên thống nhất (uniform resource 
locator - URL) duy nhất, xác định các vị trí của các sự kiện phân phối truyền thông 
(media delivery event - MDE) trong dòng dữ liệu truyền thông, trong đó các MDE bao 
gồm dữ liệu cho ít nhất một phần của một trong các phân đoạn, xác định một hoặc nhiều 
yêu cầu thời gian truyền cho các MDE biểu diễn thời gian mà các MDE sẽ được truyền 
đến thiết bị máy khách, và cung cấp các MDE và dữ liệu biểu diễn yêu cầu thời gian 
truyền cho bộ truyền tầng vật lý của thiết bị nguồn theo các rãnh phân phối có sẵn dành 
cho bộ truyền tầng vật lý. 
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(21) 1-2018-02894 (51) 8 C07C  311/08,  303/36, C07D  

213/26,  213/61 
(22) 28.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/015402     28.12.2016 (87) WO2017/119666 13.07.2017 
(30) 10-2016-0000212          04.01.2016      KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

106, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul 04386, Republic of Korea 
(72) WOO, Byoung Young (KR), LEE, Ki-Wha (KR), ROH, Jong Hwa (KR), PARK, Jae 

Hong (KR), PARK, Miyoung (KR), PARK, Young-Ho (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tách bất đối xứng hỗn hợp chất đồng phân lập 

thể, phương pháp điều chế hợp chất liên quan và hợp chất thu 
được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách bất đối xứng dùng cho hỗn hợp chất đồng phân 
lập thể, phương pháp này bao gồm bước trộn hỗn hợp chất đồng phân lập thể của hợp 
chất, trong đó nhóm amin được gắn vào nguyên tử cacbon bất đối xứng, và chất bổ trợ 
bất đối xứng. Trong bản mô tả này, chất bổ trợ bất đối xứng là axit 2,3-dibenzoyl-tartric 
hoặc axit O,O'-di-p-toluoyl tartric. Chất đồng phân quang học có độ tinh khiết quang 
học cao có thể thu được bằng phương pháp này. Ngoài ra, theo phương pháp này, tỷ lệ 
của hỗn hợp chất đồng phân lập thể có trong nước cái có thể được điều chỉnh qua việc 
thu hồi của chất đồng phân quang học. Do đó, trong lĩnh vực dược phẩm hoặc y tế, 
phương pháp theo một khía cạnh của sáng chế có thể hữu ích được sử dụng khi muốn 
đạt được với độ tinh khiết cao, hợp chất có dạng chất đồng phân quang học đơn, và có 
thể hữu ích được sử dụng trong việc triệt quang hoá nước cái được sử dụng trong phản 
ứng khác. 
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(30) 1522544.4          21.12.2015      GB 
(71) THREADLESS CLOSURES LIMITED  (GB) 

The Priory, Ketton, Rutland Ketton Rutland PE9 3RD, UK 
(72) FRASER Anthony Henry Joseph (GB), HEIN John (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Nắp đậy và đồ chứa và phương pháp tạo ra nắp đậy và phương 

pháp làm đầy đồ chứa nêu trên 
  (57)     Phương pháp tạo ra nắp đậy có thể tháo ra cho đồ chứa có phần mở hình tròn, phương 

pháp bao gồm việc cố định phần hình trụ rỗng hình khuyên của nắp đậy với phần cổ của 
đồ chứa, ví dụ, bằng ren, sau đó đặt phần đậy kín riêng biệt trên phần mở trong phần 
hình trụ rỗng, và việc cố định không thể thay đổi được phần đậy kín vào phần hình trụ 
rỗng, bằng mối nối, để tạo thành nắp đậy mà đậy kín phần mở của đồ chứa nhưng có thể 
tháo ra được bằng cách vặn phần hình trụ rỗng nêu trên ra khỏi phần cổ của đồ chứa. 
Nắp đậy bao gồm hai phần riêng biệt ban đầu được mô tả: phần hình trụ rỗng hình 
khuyên và phần đậy kín được gắn không thể thay đổi được vào phần hình trụ rỗng sau 
khi phần hình trụ rỗng hình khuyên đã được cố định chắc chắn vào phần cổ của đồ chứa. 
Sản phẩm trung gian bao gồm đồ chứa có phần hình trụ rỗng hình khuyên của phần nắp 
có thể tháo ra được cố định chắc chắn vào phần cổ của nó đã được mô tả cũng như 
phương pháp làm đầy đồ chứa bao gồm các bước cung cấp đồ chứa có phần hình trụ 
rỗng hình khuyên của nắp đậy có thể tháo ra được cố định chắc chắn vào đó, việc làm 
đầy đồ chứa qua phần mở trong phần hình trụ rỗng và sau đó đặt phần đậy kín riêng biệt 
của nắp đậy qua phần mở trong phần hình trụ rỗng, và cố định không thể thay đổi phần 
đậy kín vào phần hình trụ rỗng sao cho tạo ra nắp đậy đậy kín phần mở của đồ chứa 
nhưng có thể tháo ra từ đó. Phần mở của phần hình trụ rỗng hình khuyên có thể dựa theo 
phần mở của phần thân lon thông thường và phần đậy kín có thể có dạng tương tự với 
đầu lon có thể được áp dụng cho phần thân lon thông thường, vì vậy phần đậy kín có thể 
được cố định không thể thay đổi được vào phần hình trụ rỗng (mà được cố định chắc 
chắn vào phần cổ của đồ chứa) trong dây chuyền làm đầy và đóng lon thông thường.  
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(71) TORAY INDUSTRIES, INC.   (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan  

(72) MIYAZAKI, Daichi  (JP), WAKITA, Junji  (JP), TOKUDA, Takashi  (JP), 
TACHIBANA, Yasuko  (JP), UEOKA, Koji  (JP), ASHIBE, Tomoki  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa, phương pháp sản xuất nhựa, phương pháp sản 

xuất màng nhựa và phương pháp sản xuất thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm nhựa axit mà tạo ra ít hạt hơn và có thể tạo ra màng polyimit 

có các tính chất cơ học cao sau khi nung khô. 
Sáng chế bao gồm chế phẩm nhựa bao gồm: 
nhựa (a) có cấu trúc được thể hiện bằng công thức hóa học (1); và 
 

 
 
dung môi (b), trong đó 
lượng hợp chất được thể hiện bằng công thức hóa học (3) bằng 0,1 phần triệu khối lượng 
hoặc lớn hơn và 40 phần triệu khối lượng hoặc nhỏ hơn. 
 

 
 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nhựa, phương pháp sản xuất 
màng nhựa và phương pháp sản xuất thiết bị điện tử sử dụng chế phẩm nhựa nêu trên. 
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(22) 29.12.2016 (43) 25.09.2018 
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1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075, Japan 
(72) ZHAO, Peiyao (CN), WANG, Zhaocheng (CN), ZHU, Xudong (CN), CHEN, Jinhui 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông không dây và thiết bị truyền 

thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông không dây và thiết bị truyền thông 

không dây. Phương pháp này bao gồm: thiết bị phía gửi tạo ra chuỗi chung để gửi đến 
nhiều thiết bị phía nhận; mỗi trong số các thiết bị phía nhận xác định thông số trọng số 
tương tự thứ nhất theo trạng thái nhận của chuỗi chung, và xác định cấu hình anten để 
gửi tín hiệu tần số hướng dẫn được xác định trước tương ứng với thiết bị phía nhận theo 
thông số trọng số tương tự thứ nhất được xác định để gửi tín hiệu tân số hướng dẫn được 
xác định trước đến thiết bị phía gửi; và thiết bị phía gửi xác định thông số trọng số tương 
tự thứ hai liên quan đến thiết bị phía nhận theo trạng thái nhận của tín hiệu tần số hướng 
dẫn được xác định trước, và xác định cấu hình anten để gửi dữ liệu liên quan đến thiết bị 
phía nhận theo thông số trọng số tương tự thứ hai được xác định để gửi dữ liệu đến thiết 
bị phía nhận.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ ngắt mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ngắt mạch bao gồm bộ phận đỡ di động được nối với chi tiết 
tiếp xúc di động. Tay quay được lắp vào bộ phận đỡ di động được đỡ theo cách quay 
được bằng trục khuỷu. Phần liên kết lắp thứ hai được lắp theo cách quay được vào phần 
liên kết lắp thứ nhất mà được lắp theo cách quay được vào tay quay. Nam châm điện 
được tạo kết cấu để dịch chuyển pittông, pittông này được lắp theo cách quay được vào 
phân liên kết lắp thứ hai, để dịch chuyển bộ phận đỡ di động từ vị trí không nối đến vị 
trí kết thúc nối qua vị trí bắt đầu nối. Thân giữ tạo lực giữ để giữ góc của phần liên kết 
lắp thứ hai đối với phần liên kết lắp thứ nhất tại góc được thiết lập thứ nhất. Bộ phận hạn 
chế được tạo kết cấu để hạn chế chuyển động quay của phần liên kết lắp thứ nhất đối với 
tay quay theo hướng trong đó góc của phần liên kết lắp thứ nhất đối với tay quay trở nên 
nhỏ hơn góc được thiết lập thứ hai.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu khóa dùng cho các đầu cực và bộ nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu khóa dùng cho các đầu cực bao gồm vỏ bọc bộ nối mà 
trong đó các chi tiết ngăn của vỏ bọc đầu cực (68a và 68b) được tạo ra, và mũi cắt (100a 
và 100b) mà kéo dài từ các đầu phía sau của chi tiết ngăn của vỏ bọc đầu cực về phía 
trước các cạnh của chúng để khóa các đầu cực. Các thành bên (96a và 96b) tạo ra chi 
tiết ngăn của vỏ bọc đầu cực được bố trí hướng vào nhau với khoảng trống (S). Các 
thành bên bao gồm các cần (106a và 106b) mà có thể biến dạng theo kiểu đàn hồi theo 
hướng mà trong đó các thành bên được nâng và đóng vai trò làm các phần của các thành 
bên. Các cần được nối bởi phần nối (110). Mũi cắt được đỡ bởi các cần. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị khóa và thiết bị lưu giữ xe đạp có thiết bị khóa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khóa và thiết bị lưu giữ xe đạp có thiết bị khóa này, và mục 
đích của sáng chế là cho phép lưu giữ dễ dàng và thuận tiện vật thể là xe đạp, và ngăn xe 
đạp không bị mất trộm. Thiết bị khóa theo sáng chế bao gồm: cơ cấu cố định được xoay 
nhờ trọng lượng của vật thể cần được lưu giữ và có khoảng trống mà được tạo ra trong 
vật thể; và bộ phận khóa được bố trí giãn cách với cơ cấu cố định bởi một khoảng cách 
định trước và được cấu hình để xác nhận thao tác nhập số của người dùng và để di 
chuyển chi tiết chặn, mà được bố trí bên trong, về phía trước hoặc phía sau, nhờ đó điều 
khiển chức năng cố định của cơ cấu cố định. Thiết bị lưu giữ xe đạp theo sáng chế bao 
gồm: khung đỡ chính, mà được đặt trên mặt đất, và có chiều cao thẳng đứng định trước; 
khung đỡ xe đạp có một đầu được đặt trên đầu trên của khung đỡ chính và đầu còn lại 
được đặt trên mặt đất sao cho các bánh trước và sau của xe đạp có thể được đặt trên mặt 
trên của nó; cơ cấu cố định được lắp xoay được trên khung đỡ xe đạp, nhờ trọng lượng 
của bánh xe, vào khoảng trống giữa các nan hoa được tạo ra trong bánh xe; và thiết bị 
khóa được lắp đặt trên khung đỡ xe đạp và được cấu hình để xác nhận thao tác nhập số 
của người dùng và di chuyển chi tiết chặn, mà được bố trí bên trong, về phía trước hoặc 
phía sau, nhờ đó điều khiển chức năng cố định của cơ cấu cố định.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chủng vi khuẩn Microbacterium sp. và phương pháp sản xuất 

psicoza sử dụng chủng vi khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi khuẩn mới được phân lập thuộc giống Microbacterium, chế 

phẩm để sản xuất psicoza chứa chủng này, và phương pháp sản xuất psicoza sử dụng chế 
phẩm này.  
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(54) Thiết bị và phương pháp để đưa dây quấn dạng sóng từ đế quấn 

dây dạng sóng tạo trước vào trong các rãnh khối stato bằng 
kim loại tấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đưa dây quấn dạng sóng từ đế quấn dây dạng sóng tạo trước 
(2) vào trong thân rôto hoặc stato (4) có cơ cấu tiếp nhận (5) để nhận và giữ thân rôto 
hoặc stato (4), và cơ cấu dẫn tiến (1) mà dẫn tiến đế quấn dạng sóng (2) tới cơ cấu tiếp 
nhận (4). Cơ cấu tiếp nhận (5) còn có cơ cấu dẫn có thể tách các dây quấn (2a) của đế 
quấn (2) và dẫn chúng theo hướng chiều sâu (R) của các rãnh (43) vào trong thân rôto 
hoặc stato (4).  
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(54) Thiết bị quấn dây theo dạng sóng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị quấn dây theo dạng sóng để chế tạo các cuộn dây dạng sóng 
có cụm quấn dây (1) với cơ cấu lưỡi quấn (10) có thể quay được quanh đường trục quấn 
(A) theo hướng quấn (P1) và dây quấn (4) sẽ được quấn trên đó. Thiết bị quấn dây theo 
dạng sóng có ít nhất một cơ cấu cấp dây (2a, 2b) cấp dây quân (4) tới cụm quấn dây (1) 
theo hướng cấp (Y) để quấn cơ cấu lưỡi quấn (10), và cũng có cơ cấu vận chuyển (3) có 
kết cấu để vận chuyển dây quấn (4), được quấn lên cơ cấu lưỡi quấn (10) nhằm tạo ra 
dây quấn dạng sóng, theo hướng vận chuyển (X) song song với đường trục quấn (A). Cơ 
cấu vận chuyển (3) có hệ thống vận chuyển (31, 32) làm dịch chuyển dây quấn dạng 
sóng qua cơ cấu vận chuyển (3) theo hướng vận chuyển (X). Hệ thống vận chuyển (31, 
32) được đỡ trong cơ cấu vận chuyển (3) để có thể quay được quanh đường trục quay 
theo hướng quấn (P1), đồng trục tương đối với đường trục quấn (A).  
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43/00, F03D  13/20,  13/25 
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(30) 20151679          08.12.2015      NO 
(71) GREEN ENTRANS AS  (NO) 

Mosteroyveien 161, 4156 Mosteroy, Norway 
(72) HAUGVALDSTAD, Jorn (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu sàn dùng cho việc khai thác năng lượng ở ngoài khơi 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu sàn (1) dùng cho việc khai thác năng lượng ở ngoài khơi bao 
gồm kết cấu kéo dài (3) có phần đế (5) và phần đỉnh (7). Phần đế được làm thích ứng để 
được neo vào đáy biển sao cho kết cấu kéo dài kéo ra khỏi đáy biển về phía bề mặt nước 
biển. Phần đỉnh được làm thích ứng để giữ thiết bị xử lý (11) cho việc khai thác. Kết cấu 
còn bao gồm các ống (12) để vận hành khai thác kéo dài từ phần đế tới phần đỉnh của 
kết cấu. Kết cấu bao gồm vỏ ngoài (50) và vỏ trong (52) được bố trí sao cho khoảng 
trống bên ngoài (54) được tạo ra giữa vỏ ngoài và vỏ trong. Các ống được bố trí sao cho 
chúng kéo dài trong khoảng trống bên ngoài từ phần đế tới phần đỉnh của kết cấu.  
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(11) 59476 
(21) 1-2018-02925 (51) 8 B01D  47/00,  45/10,  47/02,  53/18,  

53/50,  53/75 
(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/004999        29.11.2016 (87) WO2017/098698 15.06.2017 
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(72) KUMAGAI, Kazuya (JP), YASUDA, Hirokazu (JP), KUROSAKI, Naobumi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ lọc bụi kiểu màng chắn chất lỏng và hệ thống khử lưu 

huỳnh cho khí ống khói 
  (57)     Bộ lọc bụi kiểu màng chắn chất lỏng được lắp đặt sao cho đối mặt với dòng khí chứa bụi 

và chảy ra khỏi ống xả khí. Bộ lọc bụi kiểu màng chắn chất lỏng bao gồm cụm chặn 
dòng khí (26) bố trí đối diện với dòng khí, cụm phân tán chất lỏng (43) có vùng phân 
tán (43a) bố trí ở điểm gần phần giữa của cụm chặn dòng khí (26) và ở phía trước tương 
đối với cụm chặn dòng khí (26) khi nhìn theo hướng chảy của dòng khí để đối mặt với 
cụm chặn dòng khí (26), cụm phun chất lỏng (41) có cửa phun (42) bố trí đối diện với 
vùng phân tán (43a) và được tạo kết cấu để phun chất lỏng từ cửa phun (42), và cụm tạo 
màng chắn chất lỏng (40) để tạo màng chắn chất lỏng trong đường dẫn dòng của dòng 
khí giữa cụm chặn dòng khí (26) và ống xả khí (10). Vùng phân tán (43a) bao gồm bề 
mặt nhẵn sẽ hoạt động để làm cho chất lỏng phun từ cửa phun (42) về phía vùng phân 
tán (43a) chảy và phân tán trên bề mặt nhẵn, và màng chắn chất lỏng được tạo sao cho 
đối mặt với dòng khí chảy qua đường dẫn dòng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống khử lưu huỳnh cho khí ống khói. 
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(11) 59477 
(21) 1-2018-02926 (51) 8 B01D  53/50,  53/18,  53/78 

(22) 29.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/004997           29.11.2016 (87) WO2017/098697 15.06.2017 
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4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2208765, Japan 
(72) KUMAGAI, Kazuya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống khử lưu huỳnh cho khí ống khói 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống khử lưu huỳnh cho khí ống khói có thể ngăn chặn sự tích tụ 
các chất rắn bất kỳ trên bề mặt dưới của khoang khí ống khói đã khử lưu huỳnh chảy 
vào của hệ thống này và nhờ đó mang lại lợi ích đáng kể về mặt bảo dưỡng. Hệ thống 
này bao gồm khoang dung dịch hấp thụ (5) chứa dung dịch hấp thụ (L1) sao cho khí ống 
khói có thể được thổi vào trong dung dịch này, khoang khí ống khói đã khử lưu huỳnh 
chảy vào (7) để tiếp nhận dòng khí ống khói đã khử lưu huỳnh chảy vào, ống cho dòng 
khí (10) xuyên qua giữa khoang dung dịch hấp thụ (5) và khoang khí ống khói đã khử 
lưu huỳnh chảy vào (7) để cho phép khí ống khói đã khử lưu huỳnh đi qua đường ống 
này, ống cấp dung dịch làm sạch (19) để cấp dung dịch làm sạch (L2) vào trong khoang 
khí ống khói đã khử lưu huỳnh chảy vào (7), và ít nhất một ống xả dung dịch làm sạch 
(13) để xả dung dịch làm sạch đã cấp (L2) ra khỏi khoang khí ống khói đã khử lưu 
huỳnh chảy vào (7). Khoang khí ống khói đã khử lưu huỳnh chảy vào (7) có bề mặt dưới 
bao gồm vùng nhô (3a) có các phần nhô (3b) tạo trong đó. Mỗi một trong số các phần 
nhô (3b) có bề mặt trên nghiêng. Vùng nhô (3a) nằm ở vị trí thấp hơn vùng bao quanh 

liền kề trên bề mặt dưới của khoang khí ống khói đã khử lưu huỳnh chảy vào (7). ít nhất 
một ống xả dung dịch làm sạch (13) được bố trí lần lượt giữa hai phần nhô liền kề trong 
số các phần nhô (3b).  
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(71) ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
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(72) Yosuke IUCHI (JP), Takashi TANAKA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chế phẩm chứa chất làm sạch dùng cho vật liệu điện tử, dung 

dịch gốc chứa chất làm sạch, và phương pháp làm sạch vật 
liệu điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa chất làm sạch dùng cho vật liệu điện tử chứa amin bậc 
ba (A) và nước (B), amin này có khả năng tạo ra hỗn hợp đồng sôi với nước, trong đó 

amin (A) có nhiệt độ sôi nằm trong khoảng từ 130°C đến 250°C ở áp suất 1atm, và tỷ 
phần trọng lượng (%) của amin bậc ba (A) trong tổng trọng lượng của amin (A) và nước 
(B) trong chế phẩm chứa chất làm sạch không cao hơn tỷ phần trọng lượng của amin (A) 
trong trọng lượng của hỗn hợp đồng sôi chứa amin (A) và nước (B). Chế phẩm theo sáng 
chế có khả năng loại bỏ hạt dính bám ra khỏi vật liệu điện tử ngay cả khi được dùng với 
lượng rất nhỏ (nồng độ thấp), chế phẩm chứa chất làm sạch không để lại cặn chất làm 
sạch khi không được rửa để loại bỏ chất làm sạch. Sáng chế còn đề xuất dung dịch gốc 
chứa chế phẩm chứa chất làm sạch, và phương pháp làm sạch. 
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2016-232724         30.11.2016      JP 
(71) MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION  (JP) 

1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008251, Japan 
(72) KANEKO, Daisaku (JP), TANIGUCHI, Takanori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất axit (met)acrylic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit (met)acrylic, bao gồm các bước cụ thể. 
Trong phương pháp này, chất lỏng chứa chất lỏng được xả mà được xả ở ít nhất một 
bước trong các bước đã nêu được sử dụng làm chất lỏng thu được, chất lỏng thu được 
được giữ trong thời gian từ 1 đến 60 ngày, và chất lỏng được giữ được nạp vào bước 
chiết. 
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1714, United States of America 

(72) LI, Xiang (CN), ZHANG, Li (CN), CHIEN, Wei-Jung (TW), CHEN, Jianle (CN), 
ZHAO, Xin (CN), KARCZEWICZ, Marta (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã và mã hóa dữ liệu viđeo và thiết bị giải mã 

dữ liệu viđeo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã và mã hóa dữ liệu viđeo và thiết bị giải mã dữ 

liệu viđeo. Phương pháp này bao gồm bước nhận dòng bit bao gồm chuỗi các bít tạo 
thành dạng biểu diễn của hình ảnh được mã hóa của dữ liệu viđeo, phân chia hình ảnh 
được mã hóa của dữ liệu viđeo này thành nhiều khối bằng cách sử dụng ba hoặc nhiều 
cấu trúc phân chia khác nhau, và tái tạo nhiều khối của hình ảnh được mã hóa của dữ 
liệu viđeo. Bước phân chia hình ảnh được mã hóa của dữ liệu viđeo có thể bao gồm bước 
phân chia hình ảnh được mã hóa của dữ liệu viđeo thành nhiều khối bằng cách sử dụng 
ba hoặc nhiều cấu trúc phân chia khác nhau, trong đó ít nhất ba trong số ba hoặc nhiều 
cấu trúc phân chia khác nhau có thể được sử dụng ở ít nhất một chiều sâu của cấu trúc 
cây đại diện cho cách thức phân chia một khối cụ thể của hình ảnh mã hóa của dữ liệu 
vi®eo. 
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(72) SHIRAISHI, Nobuo (JP), WAKABAYASHI, Yusuke (JP), KURITA, Takeshi (JP), 
KATO, Takanori (JP), FUJIMOTO, Takahiro (JP), NOGAMI, Hiroshi (JP), 
SAKAGUCHI, Atsushi (JP), ICHIKAWA, Yuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đĩa phanh dùng cho phương tiện đường sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đĩa phanh dùng cho phương tiện đường sắt bao gồm: phần mâm đĩa 
có phần trượt của mặt trước; các gân hướng kính được bố trí trên mặt sau của phần mâm 
đĩa, và có hình dạng kéo dài theo hướng kính của phần mâm đĩa; và gân ở chu vi được 
bố trí giữa từng cặp gân hướng kính liền kề, và có hình dạng mà kéo dài theo hướng chu 
vi của phần mâm đĩa. Đường lưu chuyển dành cho không khí được tạo ra giữa cặp gân 
hướng kính, và đường lưu chuyển dành cho không khí được thu hẹp bằng gân ở chu vi. 
Trên gân ở chu vi, có dốc thoai thoải để giảm các dao động trong dòng không khí đi qua 
giữa cặp gân hướng kính từ phần đáy đến phần đỉnh. 
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(72) SHIRAISHI, Nobuo (JP), WAKABAYASHI, Yusuke (JP), KURITA, Takeshi (JP), 
FUJIMOTO, Takahiro (JP), NOGAMI, Hiroshi (JP), SAKAGUCHI, Atsushi (JP), 
KATO, Takanori (JP), ICHIKAWA, Yuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đĩa phanh dùng cho phương tiện đường sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đĩa phanh dùng cho phương tiện đường sắt trong đó tiếng ồn từ đĩa 
phanh trong chuyển động quay cao tốc của bánh được giảm nhiều. Đĩa phanh dùng cho 
phương tiện đường sắt (10A) bao gồm: phần mâm đĩa có phần trượt trên mặt trước của 
nó; các lỗ xuyên (12) mà xuyên qua từ mặt trước đến mặt sau của phần mâm đĩa và 
được bố trí theo hàng theo hướng chu vi của phần mâm đĩa, các lỗ xuyên cho các bulông 
đi qua để siết chặt phần mâm đĩa và bánh của phương tiện đường sắt với nhau; và rãnh 
(15) được bố trí để liên kết các lỗ xuyên trên phía mặt trước của phần mâm đĩa. 
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330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 
(72) HONG, Young Ho (KR), LEE, Hwa Jeong (KR), KIM, Hong Ki (KR), ROH, Won 

Bae (KR), JUNG, Sang Kwan (KR), HAN, Sang Ik (KR), PARK, Seung Won (KR), 
CHO, Seong Jun (KR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị lên men liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lên men liên tục có thể lên men đối tượng được cung cấp 
liên tục vào trong thiết bị trong khi vẫn đang vận chuyển đối tượng. Sáng chế đề cập đến 
thiết bị lên men liên tục gồm nhiều môđun lên lên, mỗi môđun gồm: băng chuyền, giúp 
vận chuyển các đối tượng cần lên men được cung cấp liên tục vào trong môđun lên men 
từ một đầu đến đầu đối diện của nó; máy khuấy, được lắp trên băng truyền; và máy 
khuếch tán không khí, được lắp trên một đầu của băng chuyền, trong đó đối tượng cần 
lên men được cấp lên tục được lên men trong khi được vận chuyển đi qua môđun lên 
men. Theo sáng chế, việc cấp nguyên liệu thô cần lên men, lên men nguyên liệu thô, và 
xả vật liệu đã lên men được thực hiện liên tục sao cho có thể giảm đáng kể thời gian xử 
lý, nhờ đó giảm thời gian vận hành quá trình sản xuất. Theo đó, thiết bị lên men liên tục 
theo sáng chế có thể tăng tính cạnh tranh trong kinh doanh bằng cách giảm chi phí đầu 
tư, tăng năng suất, v.v., trong việc mở rộng sản xuất hàng loại quy mô lớn thông qua lên 
men rắn, từ đó giảm đáng kể chi phí sản xuất của sản phẩm được sản xuất từ đó.  
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(72) BLANCHARD, Philippe  (FR), CHON, Yong Joo  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo ra rãnh cắt bằng laze 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra rãnh cắt bằng laze bao gồm bước tạo rãnh cắt 
bằng laze để tạo ra các rãnh cắt trong sản phẩm. Laze này được phát ra từ máy phát laze 
(104) có thể quét được để tạo ra một số mẫu hoa văn dạng rãnh cắt và máy phát laze này 
có thể tạo ra laze cố định đối với các hoa văn dạng rãnh cắt khác. Sản phẩm cần được 
tạo các rãnh cắt trên đó được siết chặt bởi giá đỡ chi tiết (102). Chuyển động của giá đỡ 
chi tiết (102) có thể được điều khiển bằng máy tính. Chuyển động của máy phát laze 
(104) cũng có thể được điều khiển bằng máy tính. Chuyển động của bề mặt phản xạ của 
máy phát laze (104) có thể được điều khiển bằng máy tính. Chuyển động của giá đỡ chi 
tiết (102), máy phát laze (104) và bề mặt phản xạ này có thể được phối hợp đồng thời để 
tạo ra laze quét và laze cố định trong quá trình tạo ra các rãnh cắt. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị để tạo ra rãnh cắt bằng laze. 
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(72) LEE, Seung-Ho  (KR), KIM, Yong-Yi  (KR), PARK, Chungsoon  (KR), SHIN, 

Yongjin  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị điện tử này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này bao gồm mạch truyền thông không 
dây; bộ xử lý được kết nối với mạch truyền thông; và bộ nhớ được kết nối với bộ xử lý, 
trong đó bộ xử lý này được tạo kết cấu để thiết lập kết nối với phần đặt trong tai thứ nhất 
và thứ hai nhờ mạch truyền thông không dây; nhận, từ phần đặt trong tai thứ nhất, dữ 
liệu thứ nhất liên quan đến mức độ nạp điện cho pin thứ nhất được bao gồm trong phần 
đặt trong tai thứ nhất nhờ mạch truyền thông; nhận, từ phần đặt trong tai thứ nhất hoặc 
phần đặt trong tai thứ hai, dữ liệu thứ hai liên quan đến mức độ nạp điện cho pin thứ hai 
trong phần đặt trong tai thứ hai nhờ mạch truyền thông; và truyền, đến ít nhất một trong 
số phần đặt trong tai thứ nhất hoặc phần đặt trong tai thứ hai, một hoặc nhiều tín hiệu 
điều khiển cho phép phần đặt trong tai thứ nhất và phần đặt trong tai thứ hai để hoạt 
động khác nhau dựa trên dữ liệu thứ nhất và thứ hai. 
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(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, Suresnes 92150, France 
(72) IRONSIDE, Kane (GB), SONG, Hao (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm dùng làm tấm thạch cao, tấm thạch cao và phương 

pháp sử dụng hợp chất trong tấm thạch cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng làm tấm thạch cao bao gồm vữa stuco, chất dính 

kết, nước và chất phụ gia để cải thiện sự liên kết, trong đó chất phụ gia để cải thiện sự 
liên kết có công thức hóa học là M1M11(OH)2(A

n-)mH2O, trong đó M1 là ion kim loại 
hoá trị hai, M11 là ion kim loại hóa trị ba, và An- là anion lớp trung gian, và trong đó M1 
và M11 là các kim loại khác nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm thạch cao được 
tạo ra bằng chế phẩm trên đây và phương pháp sử dụng hợp chất có công thức hóa học 
nêu trên. 
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(72) SPIDEL, Jared (US), ALBONE, Earl (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra globulin miễn dịch được liên hợp và 

globulin miễn dịch được liên hợp thu được từ phương pháp này
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra globulin miễn dịch được liên hợp. Ngoài ra, 

sáng chế còn đề cập đến globulin miễn dịch được liên hợp chứa globulin miễn dịch và 
hợp chất chức năng, axit nucleic mã hóa globulin miễn dịch được liên hợp, plasmit chứa 
axit nucleic, tế bào được phân lập chứa plasmit và dược phẩm chứa globulin miễn dịch 
dược liên hợp. 
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(11) 59488 
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(22) 24.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/098783       24.12.2015 (87) WO2017/107155 29.06.2017 
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Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) YI, Hui (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp hiển thị nhiều cửa sổ ứng dụng bởi trạm đầu cuối 

di động, trạm đầu cuối di động, và vật ghi máy tính đọc được 
  (57)     Các phương án thực hiện sáng chế đề xuất phương pháp hiển thị nhiều cửa sổ ứng dụng 

bởi trạm đầu cuối di động, và trạm đầu cuối di động, để hiển thị nhiều cửa sổ ứng dụng 
trên một màn hình hiển thị dựa trên các trạng thái tài nguyên hiển thị của các cửa sổ ứng 
dụng. Phương pháp gồm: thu thập hướng đặt hiện tại của trạm đầu cuối di động; xác 
định chiều rộng cửa sổ và chiều cao cửa sổ của cửa sổ ứng dụng thứ nhất theo hướng đặt 
hiện tại; xác định trạng thái tài nguyên hiển thị của ứng dụng thứ nhất; và nếu mối quan 
hệ giá trị giữa chiều rộng cửa sổ và chiều cao cửa sổ là việc chiều rộng cửa sổ lớn hơn 
chiều cao cửa sổ, tải tài nguyên hiển thị phong cảnh của ứng dụng thứ nhất theo hướng 
đặt hiện tại khi giao diện người dùng của ứng dụng thứ nhất được hiển thị trong cửa sổ 
ứng dụng thứ nhất; hoặc nếu mối quan hệ giá trị giữa chiều rộng cửa sổ và chiều cao cửa 
sổ là việc chiều rộng cửa sổ nhỏ hơn chiều cao cửa sổ, tải tài nguyên hiển thị chân dung 
của ứng dụng thứ nhất theo hướng đặt hiện tại khi giao diện người dùng của ứng dụng 
thứ nhất được hiển thị trong cửa sổ ứng dụng thứ nhất.  
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Randal, Scott (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ phận thay thế được dùng cho thiết bị tạo hình ảnh điện 

quang có bộ nối điện co rút được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận thay thế được dùng cho thiết bị tạo hình ảnh điện quang 

theo một ví dụ bao gồm vỏ (102) có mực trong khoang chứa (104). Bộ nối điện (140) 
được gắn trên vỏ (102) có thể di chuyển giữa vị trí được rút lại và vị trí hoạt động. Bộ 
nối điện (140) bao gồm phần tiếp xúc điện (142) để tạo tiếp xúc phần tiếp xúc điện 
tương ứng (304) trong thiết bị tạo hình ảnh. Phần tiếp xúc điện (142) được nối điện với 

hệ mạch xử lý trên vỏ (102). ở vị trí được rút lại, bộ nối điện (140) được lồng vào một 

phần của vỏ (102). ở vị trí hoạt động, bộ nối điện (140) được tiếp xúc để cho phép phần 
tiếp xúc điện (142) để tiếp xúc phần tiếp xúc điện tương ứng (304) trong thiết bị tạo 
hình ảnh. Thanh nối được nối theo cách hoạt động được với bộ nối điện (140) và bao 
gồm bề mặt ăn khớp có thể tiếp cận trên phần bên ngoài của vỏ (102) để nhận lực dẫn 
động. Sự di chuyển của thanh nối dẫn động làm di chuyển bộ nối điện (140) giữa vị trí 
được rút lại và vị trí hoạt động.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm ổn định chứa kháng thể kháng thụ thể TSLP ở người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm ổn định chứa kháng thể kháng thụ thể TSLP ở người, có 
khả năng ức chế việc tạo ra các chất được biến đổi hóa học, như dạng khử amin và dạng 
được oxy hóa, hoặc thoái biến hoặc multimer. Dược phẩm này chứa kháng thể kháng 
thụ thể TSLP ở người, chất đệm dược dụng, arginin hoặc muối dược dụng của nó, và 
chất hoạt động bề mặt.  
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(72) HE, Cheng (CN), LIU, Xiaosong (CN), ZHANG, Zhiguo (CN), ZOU, Jie (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cuộn cảm công suất được chắn từ và phương pháp sản xuất 

cuộn cảm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cuộn cảm công suất được chắn từ và phương pháp sản xuất cuộn 

cảm này, sao cho kích cỡ và khối lượng của cuộn cảm công suất được chắn từ có thể 
giảm xuống, và thiết bị điện tử cầm tay có thể được thiết kế nhỏ hơn và mỏng hơn. Do 
đó, trải nghiệm người dùng được cải thiện. Cuộn cảm công suất được chắn từ bao gồm: 
thành phần cuộn cảm công suất (1) và lớp vật liệu hấp thụ sóng (2). Lớp vật liệu hấp thụ 
sóng (2) được tách lớp trên bê mặt của thành phần cuộn cảm công suất (1), và được cấu 
tạo để làm giảm nhiễu từ trường đối với thành phần cuộn cảm công suất (1) từ nam 
châm bao quanh của lớp vật liệu hấp thụ sóng (2).  
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(21) 1-2018-02968 (51) 8 H04L  27/26 

(22) 17.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/097744       17.12.2015 (87) WO2017/101082 A1 22.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) YAO, Jianzhong (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cắt và trạm gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cắt. Thiết bị cắt là trạm gốc, và trạm gốc 
bao gồm khối băng tần cơ sở (BBU, Base Band Unit) và khối rađio từ xa (RRU, Remote 
Radio Unit). BBU bao gồm bộ xử lý thứ nhất, và RRU bao gồm bộ xử lý thứ hai. Bộ xử 
lý thứ nhất được tạo cấu hình để: thực hiện cắt sau khi kết hợp N sóng mang đầu vào, và 
cho ra N sóng mang thu được sau khi thực hiện cắt mức một; và bộ xử lý thứ hai được 
tạo cấu hình để: thực hiện cắt sau khi kết hợp N sóng mang thu được sau khi cắt mức 
một, và cho ra N sóng mang thu được sau khi cắt mức hai, trong đó N là số nguyên lớn 
hơn hoặc bằng 2. Trong giải pháp trên, trạm gốc thực hiện cắt riêng rẽ ở BBU và RRU, 
sao cho trạm gốc có thể lựa chọn một cách linh hoạt, theo khả năng xử lý của các bo 
mạch xử lý băng tần cơ sở khác nhau hoặc các vi mạch (chip) băng tần cơ sở, một bo 
mạch xử lý băng tần cơ sở hoặc vi mạch băng tần cơ sở để thực hiện cắt mức một, giúp 
cải thiện khả năng mở rộng việc cắt được thực hiện bởi trạm gốc. 
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(11) 59493 
(21) 1-2018-02969 (51) 7 C23C  18/24, C09K  13/04,  13/06, 

C23C  18/30, C25B  1/30 
(62) 1-2015-03547   
(22) 16.10.2014 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2014/077580     16.10.2014 (87) WO2015/060196 A1 30.04.2015 
(30) 2013-219456         22.10.2013      JP 

2013-255121         10.12.2013      JP 
2014-038620         28.02.2014      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2018 
(71) OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.   (JP) 

4-7-10, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan  
(72) NAGAMINE, Shingo  (JP), KITA, Koji  (JP), OTSUKA, Kuniaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và quy trình xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, quy 

trình mạ vật liệu nhựa và quy trình kiểm soát chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, chế phẩm này chứa 

dung dịch nước có nồng độ ion permanganat bằng hoặc lớn hơn 0,2mmol/L và tổng 
nồng độ axit bằng hoặc lớn hơn 10mol/L với giới hạn trên là 15mol/L, và dung dịch 
nước này thỏa mãn điều kiện (1) dưới đây:  
(1) chứa axit sulfonic hữu cơ với lượng bằng hoặc lớn hơn 1,5 mol/L, và  
trong đó dung dịch nước còn tùy chọn thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện (2) và 
(3) dưới đây:  
(2) điều chỉnh nồng độ mol ion mangan hóa trị hai đến nồng độ gấp 15 lần hoặc nhiều 
hơn so với nồng độ mol ion permanganat, và  
(3) điều chỉnh lượng bổ sung của muối magie khan nằm trong khoảng từ 0,1 đến 
1mol/L.  
Sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, quy trình mạ vật 
liệu nhựa và quy trình kiểm soát chế phẩm này.  
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(21) 1-2018-02970 (51) 7 C23C  18/24, C09K  13/04,  13/06, 
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(62) 1-2015-03547   
(22) 16.10.2014 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2014/077580         16.10.2014 (87) WO2015/060196 A1 30.04.2015 
(30) 2013-219456         22.10.2013      JP 

2013-255121         10.12.2013      JP 
2014-038620         28.02.2014      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2018 
(71) OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.   (JP) 

4-7-10, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan  
(72) NAGAMINE, Shingo  (JP), KITA, Koji  (JP), OTSUKA, Kuniaki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và quy trình xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, quy 

trình mạ vật liệu nhựa, quy trình kiểm soát chế phẩm và quy 
trình điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm để xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, chế phẩm này chứa 
dung dịch nước có nồng độ ion permanganat bằng hoặc lớn hơn 0,2mmol/L và tổng 
nồng độ axit bằng hoặc lớn hơn 10mol/L, với giới hạn trên là 15mol/L, và dung dịch 
nước này thỏa mãn điều kiện (2) dưới đây:  
(2) điều chỉnh nồng độ mol ion mangan hóa trị hai đến nồng độ gấp 15 lần hoặc nhiều 
hơn so với nồng độ mol ion permanganat, và  
trong đó dung dịch nước còn tùy chọn thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện (1) và 
(3) dưới đây:  
(1) chứa axit sulfonic hữu cơ với lượng bằng hoặc lớn hơn 1,5mol/L, và  
(3) điều chỉnh lượng bổ sung của muối magie khan nằm trong khoảng từ 0,1 đến 
1mol/L. Sáng chế cũng đề xuất quy trình xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, quy trình mạ 
vật liệu nhựa và quy trình kiểm soát chế phẩm và quy trình điều chế chế phẩm này.  
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(21) 1-2018-02972 (51) 7 B01J  23/83,  23/89,  37/00, C07C  

5/333,  15/46, C07B  61/00 
(22) 08.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/086489         08.12.2016 (87) WO2017/099161 15.06.2017 
(30) 2015-242207         11.12.2015       JP 
(71) CLARIANT CATALYSTS (JAPAN) K.K.   (JP) 

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 1130021 Japan  
(72) KODAKARl Nobuaki  (JP), HIRAHARA Shinya  (JP), KURAGUCHl Yuma  (JP), 

KUSABA Takashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất xúc tác loại hydro của hợp chất alkyl thơm, quy trình 

sản xuất chất xúc tác này và quy trình sản xuất hợp chất 
alkenyl thơm bằng cách sử dụng chất xúc tác này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất xúc tác có hoạt tính cao trong phản ứng loại hydro của 
hydrocacbon alkyl thơm trong sự có mặt của hơi nước không chỉ trong vùng nhiệt độ 
cao (ví dụ 600 đến 650oC) tương ứng với cửa vào của lớp xúc tác của thiết bị sản xuất 
SM mà cả trong vùng nhiệt độ thấp (ví dụ, dưới 600oC) tương ứng với cửa ra của lớp xúc 
tác ở đó nhiệt độ giảm do kết quả của phản ứng thu nhiệt; quy trình sản xuất chất xúc 
tác này; và quy trình sản xuất hợp chất alkenyl thơm bằng cách sử dụng chất xúc tác 
này.  
Vấn đề nêu trên được giải quyết nhờ chất xúc tác để sử dụng để loại hydro hydrocacbon 
alkyl thơm, chất xúc tác này chứa sắt (Fe), kali (K), và xeri (Ce), và còn bao gồm ít nhất 
một nguyên tố đất hiếm khác với xeri.  
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Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000005, Japan  
(72) YOKOYAMA Itaru  (JP), TANAKA Yoshikazu  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp chất thạch cao dùng cho vật liệu phủ khô, vật liệu phủ 

khô trên cơ sở thạch cao và phương pháp thi công vật liệu 
phủ khô trên cơ sở thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất thạch cao dùng cho vật lệu phủ khô. Hợp chất thạch cao 
này khi tạo ra vật liệu phủ khô bằng cách bổ sung nước, có thể tạo ra lớp phủ trong đó 
hiện tượng không đều màu có thể được ngăn chặn mặc dù lớp phủ nhẵn và mịn. Hợp 
chất thạch cao dùng cho vật liệu phủ khô chứa thạch cao hemihydrat có đường kính hạt 

trung bình là 50m hoặc nhỏ hơn, canxi cacbonat có đường kính hạt trung bình là 50m 
hoặc nhỏ hơn, và chất làm chậm sự đông kết, trong đó lượng canxi cacbonat nằm trong 
khoảng từ 100 đến 400 phần khối lượng và lượng chất làm chậm sự đông kết chiếm ít 
nhất là 0,1 phần khối lượng tính theo 100 phần khối lượng thạch cao hemihydrat. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu phủ khô trên cơ sở thạch cao và phương pháp 
thi công vật liệu phủ khô này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp thuốc nhuộm, quy trình sản xuất hỗn hợp thuốc 

nhuộm này, dung dịch nước để nhuộm chứa hỗn hợp thuốc 
nhuộm này và quy trình nhuộm hoặc in sử dụng hỗn hợp thuốc 
nhuộm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thuốc nhuộm phân tán xanh dương sáng có độ bền màu 
ướt cao chứa (các) thuốc nhuộm có công thức (I):  

 

 
 

và thuốc nhuộm có công thức (II):  
 

 
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất hỗn hợp thuốc nhuộm này, dung 
dịch nước để nhuộm chứa hỗn hợp thuốc nhuộm này, và quy trình nhuộm hoặc in sử 
dụng hỗn hợp thuốc nhuộm này.  
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(71) GTENTION CO., LTD.   (KR) 

13F, 311, Gangnam-daero, Seocho-gu , Seoul 06628 Republic of Korea  
(72) AHN, Moon Ho  (KR), LEE, Hyun Jun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., LTD) 
(54) Phương pháp cung cấp trợ cấp phúc lợi dựa trên cơ sở khấu trừ 

tiền lương dựa trên máy chủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp trợ cấp phúc lợi dựa trên cơ sở khấu trừ tiền 

lương dựa trên máy chủ. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận, bởi máy chủ dịch 
vụ, dữ liệu yêu cầu thanh toán tiền lương đối với cửa hàng chi nhánh từ ứng dụng người 
lao động hoặc máy khách cửa hàng, cửa hàng chi nhánh là cửa hàng ký hợp đồng để 
điều chỉnh sau đó cho yêu cầu thanh toán của người lao động ở doanh nghiệp đăng ký 
mà sử dụng dịch vụ trợ cấp phúc lợi của nhà cung cấp dịch vụ, truyền, bởi máy chủ dịch 
vụ, dữ liệu yêu cầu thanh toán tiền lương đã nhận đến máy chủ doanh nghiệp đăng ký để 
yêu cầu trả lượng thanh toán tiền lương, nhận, bởi máy chủ dịch vụ, lượng thanh toán 
cho thời gian đơn vị, được khấu trừ từ lương của mỗi người lao động dựa trên bản ghi sử 
dụng đối với mỗi người lao động, từ doanh nghiệp đăng ký, và tính, bởi máy chủ dịch 
vụ, tổng lượng thanh toán của cửa hàng chi nhánh.  
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(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 
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(72) Mini BALAKRISHNAN (IN), Brian A. CARR (US), John CORBIN (US), Craig S. 

PACE (AU), Nathan D. THOMSEN (US), Xue ZHANG (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Kháng thể đơn dòng, polypeptit ghi mã kháng thể đơn dòng, 

vật truyền và tế bào chứa polypeptit, dược phẩm chứa kháng 
thể đơn dòng và phương pháp tạo ra kháng thể đơn dòng 

  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể đơn dòng mới, hoặc đoạn liên kết với kháng nguyên của nó, 
kháng HIV với các tính chất điều trị bệnh tốt hơn. Sáng chế còn đề xuất polynucleotit 
phân lập ghi mã kháng thể đơn dòng hoặc đoạn liên kết với kháng nguyên của nó, vật 
truyền chứa polynucleotit, tế bào chứa polynucleotit, dược phẩm chứa kháng thể đơn 
dòng, và phương pháp tạo ra kháng thể đơn dòng hoặc đoạn liên kết với kháng nguyên 
của nó.  
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(72) MIYAMOTO, Takashi (JP), TAKEBAYASHI, Kosuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) 2-(3-etansulfonylpyridin-2-yl)-5(triflometansulfonyl)benzoxazol

ở dạng tinh thể và phương pháp điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến 2-(3-etansulfonylpyridin-2-yl)-5-(triflometansulfonyl)benzoxazol ở 

dạng tinh thể loại 2 có các đỉnh nhiễu xạ tại 2 = 14,0  0,2o, 14,3  0,2o 16,5  0,2o, 

16,9  0,2o, 17,6  0,2o, 18,8  0,2o, 19,9  0,2o và 22,3  0,2o trong sự nhiễu xạ bột tia 

X sử dụng bức xạ Cu-K là tinh thể ổn định. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
bào chế hợp chất này.  
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(71) SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 
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(72) RYU, Jei-Man (KR), PARK, Woo-Ile (KR), KANG, Kyoung-Hwan (KR), KIM, Woo-

Kyung (KR), CHAE, Ah-Reum (KR), KIM, Soo-Won (KR), JUNG, Hyun-Woo (KR), 
LEE, Jae-Young (KR) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm kết hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến viên nén bao gồm candesartan hoặc candesartan cilexetil và 
amlodipin hoặc muối dược dụng của nó làm các hoạt chất, viên nén sử dụng chất hòa 
tan cụ thể để cải thiện đáng kể độ ổn định và các đặc tính hòa tan của các hoạt chất. 
Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế viên nén.  
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(11) 59502 
(21) 1-2018-02994 (51) 7 H04W  48/20,  76/02 
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(86) PCT/CN2016/070692    12.01.2016 (87) WO2017/101186 22.06.2017 
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(71) SHANGHAI LIANSHANG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

GAN, Zhangguai Room N2025, Building No.24, No.2, Xincheng Road, Nicheng 
Town, Pudong Shanghai 201306, China  

(72) ZHANG, FaYou  (CN), FANG, Yue  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thiết lập kết nối không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thiết lập kết nối không dây cho ứng 
dụng của thiết bị người dùng. So với kỹ thuật đã biết, sáng chế được áp dụng để phát 
hiện xem ứng dụng thứ nhất trên thiết bị người dùng có yêu cầu truyền thông hay không 
và gọi môđun kết nối của bên thứ ba tương ứng để thực hiện thao tác kết nối không dây 
khi có yêu cầu truyền thông. Hoạt động kết nối không dây bao gồm: gửi yêu cầu thông 
tin điểm truy cập không dây đến thiết bị mạng tương ứng; nhận thông tin điểm truy cập 
không dây được gửi bởi thiết bị mạng dựa trên yêu cầu thông tin truy cập không dây; và 
thiết lập kết nối không dây giữa người dùng thiết bị và điểm truy cập không dây tương 
ứng theo ít nhất một mẩu thông tin trong một hoặc nhiều phần thông tin điểm truy cập 
không dây để thực hiện yêu cầu truyền thông của ứng dụng thứ nhất. Theo phương pháp 
này, một điểm truy cập không dây phù hợp được cung cấp cho người dùng theo loại ứng 
dụng khác nhau và trải nghiệm sử dụng của người dùng trong ứng dụng khác nhau được 
cải thiện. 
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(11) 59503 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2018 
(71) AMOTECH CO., LTD.   (KR) 

1 Lot, 5 Block, Namdong-gongdan, 380, Namdongseo-ro, Namdong-gu Incheon 
21629, Korea  

(72) MAENG, Joo-Seung  (KR), LIM, Ki-Sang  (KR), NOH, Jin-Won  (KR), BAEK, 
Hyung-Il  (KR), KIM, Beom-Jin  (KR), HWANG, Yong-Ho  (KR) 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Môđun anten xếp chồng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới môđun anten thực hiện truyền thông trường gần như NFC (Near 
Field Communication - Truyền thông trường gần) và MST (Magnetic Secure 
Transmission - Truyền an toàn bằng từ tính), và cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới môđun 
anten xếp chồng có tấm chắn sóng điện từ nằm xen giữa tấm dễ uốn xếp chồng dưới và 
tấm dễ uốn xếp chồng trên để thực hiện tính năng bằng hoặc tốt hơn so với tính năng 
của anten thông thường gắn trên đầu cuối xách tay có nắp che bằng vật liệu kim loại, và 
thực hiện mẫu hình mạch anten dạng dây quấn trên tấm chắn sóng điện từ theo phương 
thẳng đứng của nó bằng cách nối mẫu hình mạch phát xạ thứ nhất và mẫu hình mạch 
phát xạ thứ hai lần lượt được tạo ra trên tấm dễ uốn xếp chồng dưới và tấm dễ uốn xếp 
chồng trên nhờ chi tiết nối xuyên qua tấm chắn sóng điện từ. 
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A-PLACE ebisuminami 15-1, Ebisuminami 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1500022, 
Japan  

(72) TAMANO Yusuke  (JP), KOMINE Isao  (JP), YAGUCHI Taichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Kết cấu đấu nối hệ thống ống thanh dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đấu nối hệ thống ống thanh dẫn được cấu tạo để đấu điện 
các dây dẫn đồng pha của các bộ phận ống thanh dẫn (10) thông qua việc sử dụng bộ 
phận đấu nối (30). Kết cấu đấu nối hệ thống ống thanh dẫn bao gồm bộ phận bọc dây 
(60) được sử dụng để bao bọc bộ phận đấu nối (30) từ bên ngoài. Bộ phận đấu nối (30) 
bao gồm công cụ siết chặt (40) có chi tiết có thể tháo lắp sẽ được tháo ra khi hoàn tất 
việc đấu nối các dây dẫn đồng pha của hệ thống ống thanh dẫn (10). Bộ phận bọc dây 
(60) có thể được gắn vào bộ phận đấu nối của hệ thống ống thanh dẫn (10) thực hiện 
việc đấu nối thông qua bộ phận đấu nối 30, khi chi tiết có thể tháo lắp của công cụ siết 
chặt được tháo ra.  
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(11) 59505 
(21) 1-2018-03006 (51) 8 H04N  21/61 

(22) 14.12.2016 (43) 25.09.2018 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) RYU, Young-Hwan (KR), JANG, Dong-Ho (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị điện tử này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị điện tử này. Thiết 
bị điện tử theo sáng chế có màn hình, giao diện truyền thông có mạch truyền thông, và 
bộ xử lý bao gồm mạch xử lý. Bộ xử lý có thể được làm thích ứng để tiếp nhận các ảnh 
bao gồm ảnh thứ nhất và ảnh thứ hai theo thứ tự thứ nhất từ thiết bị điện tử bên ngoài 
bằng cách sử dụng mạch truyền thông của giao diện truyền thông, sắp xếp ảnh thứ nhất 
và ảnh thứ hai theo thứ tự thứ hai dựa trên thông tin đặc tính thứ nhất tương ứng với ảnh 
thứ nhất và thông tin đặc tính thứ hai tương ứng với ảnh thứ hai, và sắp xếp và hiển thị 
ảnh thứ nhất và ảnh thứ hai theo thứ tự thứ hai nhờ màn hình.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
439 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ kit thủy canh trên ruộng chưa canh tác, hệ thống thủy 

canh trên ruộng chưa canh tác và phương pháp sản xuất thực 
vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kit trồng thủy canh trên ruộng chưa canh tác mà cho phép trồng 
thủy canh ngoài trời mà không cần sử dụng phương tiện quy mô lớn. Mục đích đạt được 
bằng bộ kit trồng thủy canh trên ruộng chưa canh tác, mà bao gồm thực vật, bộ phận hỗ 
trợ thực vật để hỗ trợ thực vật, phân bón có vỏ bọc mà được chứa trong bộ phận chứa 
thực vật và cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng đến rễ của thực vật, và bộ phận nổi mà 
có nhiều lỗ hở có khả năng giữ theo kiểu tháo được bộ phận chứa thực vật và có thể nổi 
trên bề mặt nước.  
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(KR), LEE, Chaekyung  (KR), JEON, Ha-Young  (KR), KIM, Bo-Keun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử mềm dẻo và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện từ mềm dẻo và phương pháp hiển thị, trong đó phương 
pháp vận hành thiết bị điện tử bao gồm bước nhận biết trạng thái đeo của thiết bị điện tử 
mà bao gồm bộ hiển thị mềm dẻo, khi thiết bị điện tử được đeo, nhận biết thao tác đa 
chạm, thao tác ấn, và/hoặc sự tương tác chạm bao gồm sự tương tác bổ sung, và điều 
khiển chức năng và/hoặc đối tượng theo sự tương tác chạm. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa kéo trượt có bộ phận chặn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa kéo trượt (600) bao gồm dây khóa kéo thứ nhất (310) có dải 
khóa kéo thứ nhất (110) và chi tiết khóa kéo thứ nhất (210), dây khóa kéo thứ hai (320) 
có dải khóa kéo thứ hai (120) và chi tiết khóa kéo thứ hai (220), con trượt (400) để mở 
và đóng các dây khóa kéo thứ nhất (310) và thứ hai (320); và bộ phận chặn làm bằng 
nhựa (500) được gắn cố định vào chỉ lõi thứ nhất (115) của dải khóa kéo thứ nhất (110) 
và vào chỉ lõi thứ hai (125) của dải khóa kéo thứ hai (120), và nối dải khóa kéo thứ nhất 
(110) và dải khóa kéo thứ hai (120). Bộ phận chặn (500) bao gồm thân chính (510) có 
các tấm trên (520) và tấm dưới (530) được nối giữa chỉ các lõi thứ nhất (115) và thứ hai 
(125), các mấu lồi trên (540) và dưới (550) được tạo ra trên bề mặt trên (521) của tấm 
trên (520) và bề mặt dưới (531) của tấm dưới (530) và được làm nhô ra theo các hướng 
đối nhau, và bề mặt chặn (560) được tạo ra để đối diện với các chi tiết khóa kéo thứ nhất 
(210) và thứ hai (220) và chặn sự dịch chuyển của con trượt (400). Bề mặt chặn (560) có 
chiều rộng (W560) theo hướng lên trên-xuống dưới, chiều rộng này được tăng theo các 
mấu lồi trên (540) và dưới (550). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển bộ biến đổi điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển bộ biến đổi điện trực tiếp mà cho phép điều khiển 
động cơ với hiệu suất cao. Điện áp chỉnh lưu thu được bằng cách chỉnh lưu điện áp AC 
một pha toàn sóng được cấp trên các đường cấp điện DC thứ nhất và thứ hai. Bộ chuyển 
mạch xả điện và tụ điện được nối nối tiếp với nhau giữa các đường cấp điện DC thứ nhất 
và thứ hai. Mạch khuếch đại khuếch đại điện áp chỉnh lưu để tích điện tụ điện. Bộ đảo 
nhận, làm đầu vào, điện áp chỉnh lưu làm điện áp DC khi bộ chuyển mạch xả điện 
không dẫn điện, nhận, làm đầu vào, điện áp trên tụ điện làm điện áp DC khi bộ chuyển 
mạch xả điện dẫn điện, biến đổi điện áp DC làm đầu vào vào điện áp AC, và xuất ra 
điện áp AC đến động cơ. Khối điều khiển chuyển mạch duy trì bộ chuyển mạch xả điện 
không dẫn điện trong chu kỳ thời gian thứ nhất, và chuyển đổi bộ chuyển mạch xả điện 
giữa dẫn điện và không dẫn điện trong chu kỳ thời gian thứ hai khác ngoài chu kỳ thời 
gian thứ nhất. Khối thiết lập chu kỳ thời gian tích điện và xả điện thiết lập chu kỳ thời 
gian thứ nhất khi tốc độ quay của động cơ cao hơn ngưỡng tốc độ ngắn hơn chu kỳ thời 
gian thứ nhất khi tốc độ quay thấp hơn ngưỡng tốc độ.  
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(71) COOPERS FlRE LTD   (GB) 

Edward House, Penner Road, Havant Hampshire PO9 1QZ (GB)  
(72) REED, James  (GB) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị chắn lửa hoặc khói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chắn lửa hoặc khói thích hợp để sử dụng cho phòng sạch. 
Thiết bị chắn lửa hoặc khói (1) bao gồm hộp phía trên (2) để chứa màn chắn (4) hở tại 
mặt bên dưới của nó để cho phép triển khai và thu lại màn chắn. Hộp phía trên (2) chứa 
con lăn (3) để nhả màn chắn (4) khi triển khai và cuộn màng chắn (4) lên khi thu lại và 
thanh đáy (7) được gắn tại đáy màn chắn (4) dùng để kéo màn chắn (4) xuống khi triển 
khai. Hộp phía trên (2) có một hoặc nhiều lỗ khí (14, 15) để lưu thông khí sạch và bố trí 
tại mỗi lỗ khí (14, 15) là cửa sập có lò xo (16, 17) thường được giữ mở bởi vật nối dạng 
cầu chì (31), vật nối (31) chảy ra khi có lửa. 
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(11) 59511 
(21) 1-2018-03034 (51) 7 H04N  5/262,  21/235,  21/2347 

(22) 15.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/014746     15.12.2016 (87) WO2017/105113 22.06.2017 
(30) 10-2015-0179078          15.12.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea  
(72) Kyu-Ho LEE  (KR), Yun-Hong CHOI  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp xử lý ảnh bằng thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp xử lý ảnh bởi thiết bị điện tử theo 
các phương án khác nhau của sáng chế. Phương pháp này có thể bao gồm bước: tạo 
thông tin mật khẩu đối với ảnh thứ nhất nhờ sử dụng thông tin bảo mật của người sử 
dụng; thay đổi ảnh thứ nhất thành ảnh thứ hai nhờ sử dụng thông tin mật khẩu được tạo; 
và truyền ảnh thứ hai và thông tin mật khẩu đáp lại yêu cầu truyền ảnh thứ nhất. Sáng 
chế có thể có các phương án khác. 
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(11) 59512 
(21) 1-2018-03035 (51) 7 F16K  27/00, F15B  11/00 

(22) 26.08.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/074927         26.08.2016 (87) WO2017/104179 22.06.2017 
(30) 2015-243265         14.12.2015      JP 
(71) SMC CORPORATION   (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan  
(72) MIYAZOE Shinji  (JP), NOGUCHl Kazuhiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm đế phân phối dùng cho van điện từ và cụm van điện từ sử 

dụng cụm để phân phối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm đế phân phối dùng cho van điện từ mà cho phép thiết kế khối 

đế phân phối hợp lý hơn nhờ sự kết hợp chi tiết tiêu âm để ngăn chặn âm thanh xả từ van 
điện từ vào trong khối đế phân phối, và cụm van điện từ sử dụng cụm đế phân phối này.  
Khối đế phân phối (2) được bố trí có các rãnh lắp (8a, 8b) để lắp các chi tiết tiêu âm 
(50) và các đường xả riêng (9a, 9b) mà được rẽ nhánh từ các rãnh lắp và hở ở các vùng 
cố định (3) của bề mặt lắp van (2A). Các miệng dọc theo các trục của các rãnh lắp được 
tạo ra dưới dạng các cổng xả (13a, 13b) trong các rãnh giảm tải (14, 14) ở bề mặt đáy 
của khối đế phân phối. Các chi tiết tiêu âm được giữ ở các rãnh lắp. Các đường xả riêng 
nối thông với các cổng xả qua các chi tiết tiêu âm.  
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(11) 59513 
(21) 1-2018-03037 (51) 7 C07D  285/08,  417/12,  277/52, 

A61K  31/4168,  31/4178,  31/4196,  
31/551, A61P  29/00,  11/14 

(22) 14.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/066445    14.12.2016 (87) WO2017/106226 22.06.2017 
(30) 62/269,327         18.12.2015      US 

62/290,235         02.02.2016      US 
62/420,956         11.11.2016      US 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.   (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

(72) GRESHOCK, Thomas, J.  (US), MULHEARN, James  (US), ZHENG, Junying  (US), 
KIM, Ronald, M.  (US), ZHANG, Ting  (CN), ROECKER, Anthony, J.  (US), WON, 
Walter  (US), NANTERMET, Philippe  (US), ANAND, Rajan  (KR), ZHOU, Gang  
(CN), WANG, Deping  (US), GUO, Liangqin  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất diamin-arylsulfonamit được thế hydroxyalkylamin 

và hydroxyxycloalkylamin có hoạt tính chọn lọc trong các 
kênh natri mở theo điện thế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức A, hoặc muối của nó: 
 

Công thức A, 
 
trong đó R1, R2, và E được xác định trong bản mô tả này, hợp chất này có các đặc tính 
ức chế kênh ion Nav 1.7 được tìm thấy trong các nơron ngoại biên và nơron giao cảm. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này hoặc muối của nó. 
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(11) 59514 
(21) 1-2018-03041 (51) 7 C12Q  1/68 

(62) 1-2015-02824   
(22) 04.08.2015 (43) 25.09.2018 
(30) 1-2015-02824            04.08.2015     VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2018 
(71) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108   (VN) 

Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Tất Trung  (VN), Trần Thị Thanh Huyền  (VN), Phan Quốc Hoàn  (VN), Lê Hữu 

Song  (VN) 
(54) Quy trình phát hiện đột biến gen EGFR 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phát hiện đột biến gen EGFR có mã NM 005228.3 tại vị 
trí exon 20 từ mẫu ADN của bệnh nhân ung thư phổi, trong đó quy trình này bao gồm 
các bước: a) khuếch đại gen bằng PCR trên máy PCR định lượng; và) phát hiện đột biến 
theo biểu đồ khuếch đại của mẫu trên máy PCR định lượng để xác định mức độ đột biến 
gen EGFR. Bằng cách sử dụng các đoạn mồi đặc hiệu, đầu dò phân tử và kẹp peptit, quy 
trình theo sáng chế cho phép phát hiện được đột biến liên quan đến exon 20 của gen 
EGFR với ngưỡng phát hiện đạt 0,1% nhằm hỗ trợ trong việc đưa ra phác đồ điều trị 
bệnh ung thư phổi.  
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(11) 59515 
(21) 1-2018-03044 (51) 7 B28B  7/12 

(22) 13.07.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2018 
(71) Công ty Cổ phần Thiết bị Gốm sứ và Khuôn ép Foshan  (VN) 

Số nhà 149, đường Trường Chinh, tổ 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc.  

(72) Phạm Văn Tấn  (VN) 
(54) Khuôn chày ép 

  (57)     Sáng chế đề xuất khuôn chày ép để ép các phối liệu dạng hạt. Khuôn chày ép là phương 
tiện để dàn đều mật độ hạt nhờ hệ thống thủy lực cân bằng áp suất được tạo ra nhờ dầu 
áp lực giữa phần lông khuôn và lớp màng co giãn được cố định vào phần khuôn nhờ bu 
lông giữ tấm lõi, dầu áp lực sẽ tràn từ vị trí có mật độ phối liệu đậm đặc sang vị trí có 
mật độ phối liệu xốp để tạo ra sản phẩm có độ mật độ đồng đều. Đồng thời, khuôn chày 
ép cũng là phương tiện để loại bỏ không khí có trong phối liệu nhờ hệ thống thoát khí 
được tạo bởi các lỗ xuyên dọc theo đường trục của bu lông giữ tấm lõi, đường dẫn khí 
dọc, đường dẫn khí ngang. 
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(11) 59516 
(21) 1-2018-03046 (51) 8 A44B  19/36 

(22) 15.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2015/085122           15.12.2015 (87) WO2017/104007 22.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) KOJIMA, Yoshinori (JP), TAKAZAWA, Shigeyoshi (JP), SAITSU, Natsuko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dây khóa kéo và khóa kéo trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây khóa kéo có chi tiết dừng (300) bao gồm các phần lồi trên và 
dưới (330, 340) mà được làm lồi ra theo các hướng đối diện với nhau ở bề mặt trên 
(301) và bề mặt dưới (302) của chi tiết dừng (300), trong đó: các phần lồi trên và dưới 
(330, 340) được tạo gần hơn với đầu thứ hai (352) của chi tiết dừng (300) mà đối diện 
với đầu thứ nhất (351) của chi tiết dừng (300) tạo liền kề với răng khóa kéo (20). Mỗi 
một trong số các phần lồi trên và dưới (330, 340) kéo dài sao cho cắt ngang sợi lõi (14) 
ngang qua phần chân (310) và phần nhô (320). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khóa kéo trượt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
450 

(11) 59517 
(21) 1-2018-03049 (51) 8 F42B  5/02,  5/03,  8/14,  12/36,  

12/06 
(22) 08.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/IB2016/057423         08.12.2016 (87) WO2017/103741 22.06.2017 
(30) 62/267,987         16.12.2015      US 
(71) RUAG AMMOTEC AG  (CH) 

Uttigenstrasse 67, 3602 Thun, Switzerland 
(72) MUSTER, Michael (CH), WOLF, Juergen (CH), MEYER, Donald (CH), SPATZ, Peter 

(CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đạn phân mảnh và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đạn phân mảnh (1) có hốc trước (12) và các mảnh (F1, F2, F3) làm 
bằng vật liệu có tỷ trọng cao. Các mảnh có dạng gần như lắp khớp với nhau tạo ra viên 
đạn liền khối (1) cho tới khi nó chạm vào mục tiêu, nơi mà nó bung ra thành các phân 
mảnh xác định. Để đạt được các đặc tính cơ học cụ thể này, các phương pháp chế tạo bổ 
sung (AM) được sử dụng. Đạn (1) có các đặc tính bay hoàn hảo và sự phát tán năng 
lượng cao ở khoảng cách bắn với các biên độ lớn tương ứng. 
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(11) 59518 
(21) 1-2018-03053 (51) 8 F04D  25/08,  29/64, F21V  33/00 

(22) 19.01.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2017/001640     19.01.2017 (87) WO2017/126575 A1 27.07.2017 
(30) 2016-009721         21.01.2016      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) SUZUKI Fumiya (JP), KURAMOCHI Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần có chỗ nhô ra thứ nhất (10) mà nhô ra từ chụp đèn phía 
trên được ăn khớp vào phần lắp thứ nhất (13) mà được trang bị trong nắp (8) và chỗ nhô 
ra thứ hai (11) mà nhô ra từ chụp đèn phía trên được chèn vào lỗ thứ nhất (14) mà được 
trang bị trong nắp. Trong trường hợp mà việc tháo rời được thực hiện ở trạng thái này, 
thì việc tháo rời có thể được thực hiện bằng cách cắt đứt phần cắt đứt thứ nhất mà được 
tạo ra bao quanh phần lắp thứ nhất (13). Trong trường hợp mà việc ghép lại được thực 
hiện ở trạng thái này, thì chỗ nhô ra thứ hai (11) mà nhô ra từ chụp đèn phía trên được 
ăn khớp vào phần lắp thứ hai mà được trang bị trong nắp. 
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(11) 59519 
(21) 1-2018-03054 (51) 8 F04D  25/08,  29/52, F21V  33/00 

(22) 19.01.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2017/001638        19.01.2017 (87) WO2017/126573 A1 27.07.2017 
(30) 2016-009719         21.01.2016      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) KURAMOCHI Hiroyuki (JP), SUZUKI Fumiya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần bao gồm thanh đỡ mà có khả năng ăn khớp với trần nhà, 
động cơ điện mà được bố trí ở phần dưới của thanh đỡ, bộ cánh (5) mà được gắn theo 
kiểu tháo ra được vào động cơ điện, và bộ phận chiếu sáng (7) mà được bố trí ở phần 
dưới của động cơ điện. Bộ phận chiếu sáng (7) bao gồm chụp đèn phía trên (16), chụp 
đèn phía dưới (17) mà nắp diện tích bên dưới chụp đèn phía trên (16), bảng mạch (19) 
mà được bố trí giữa chụp đèn phía dưới (17) và chụp đèn phía trên (16), và bộ phận phát 
sáng mà được lắp trên bảng mạch, và thiết bị tản nhiệt (18) mà được bố trí giữa bảng 
mạch (19) và chụp đèn phía trên (16), và tản nhiệt từ bảng mạch (19). Chụp đèn phía 
trên (16) và chụp đèn phía dưới (17) được làm bằng nhựa, và lỗ (31) để phân tán nhiệt 
được bố trí ở phần tâm của chụp đèn phía trên (16). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
453 

(11) 59520 
(21) 1-2018-03055 (51) 8 C23C  22/18, F16L  15/04, C23C  

28/00, C25D  5/26,  7/00 
(22) 16.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/087610            16.12.2016 (87) WO2017/110685 A1 29.06.2017 
(30) 2015-254026            25.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2018 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (JP) 
54, rue Anatole France, AULNOYE-AYMERIES 59620 France 

(72) GOTO, Kunio (JP), KIMOTO, Masanari (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc ống và phương 

pháp sản xuất chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc 
ống này 

  (57)     Sáng chế đê cập đến chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc ống có đặc tính chống 
lệch trục rất tốt và mômen xoắn trên gờ thích hợp, và còn có độ bền chống ăn mòn rất 
tốt và độ bám dính rất tốt của lớp phủ bôi trơn dạng rắn, và đề cập đến phương pháp sản 
xuất chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc ống này. Chi tiết nối có ren dùng cho 
đường ống hoặc ống theo phương án của sáng chế bao gồm đầu nối có ren ngoài và ống 
có ren trong. Đầu nối có ren ngoài và ống có ren trong có bề mặt tiếp xúc bao gồm các 
phần có ren và phần tiếp xúc bằng kim loại không có ren. Chi tiết nối có ren dùng cho 
đường ống hoặc ống này bao gồm lớp mạ hợp kim bao gồm hợp kim Zn-Ni trên bề mặt 
tiếp xúc của ít nhất một bộ phận trong số đầu nối có ren ngoài và ống có ren trong, lớp 
phosphat hóa, và lớp phủ bôi trơn dạng rắn. Các lớp này được chồng lên nhau theo thứ 
tự tính từ phía bề mặt tiếp xúc.  
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(72) Lê Tuấn Minh  (VN), Nguyễn Thanh Hà  (VN), Nguyễn Anh Minh  (VN), Nguyễn 
Xuân Trường (VN) 

(54) Quy trình sản xuất bê tông geopolyme cường độ cao và bê 
tông geopolyme cường độ cao sản xuất được bằng quy trình 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bê tông geopolyme cường độ cao và bê tông 
geopolyme cường độ cao thu được từ quy trình này. Quy trình sản xuất bê tông 
geopolyme cường độ cao theo sáng chế bao gồm các bước:  
(i) bổ sung nước, KOH vào thủy tinh lỏng có nồng độ Na2SiO3 nằm trong khoảng từ 40 
đến 50% khối lượng để thu được dung dịch chất hoạt hóa kiềm có nồng độ KOH nằm 
trong khoảng từ 30 đến 40% khối lượng, nồng độ Na2SiO3 nằm trong khoảng từ 20 đến 
30% khối lượng;  
(ii) trộn đều tro bay, xỉ lò cao nghiền mịn vào dung dịch kiềm hoạt hóa để thu được vữa 
bê tông geopolyme; và  
(iii) dưỡng hộ bằng hơi nước nóng và hóa rắn tự nhiên để tạo ra bê tông geopolyme 
cường độ cao; trong đó: lượng dung dịch chất hoạt hóa kiềm nằm trong khoảng từ 15 
đến 35 phần khối lượng; lượng tro bay nằm trong khoảng từ 55 đến 75 phần khối lượng; 
và lượng xỉ lò cao nằm trong khoảng từ 5 đến 15 phần khối lượng, tính theo 100 phần 
khối lượng của tro bay, xỉ lò cao và dung dịch hoạt hóa kiềm.  
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LIU, Jing (CN), DAI, Mingzeng (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển hướng, môi trường đọc được 

bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, và bộc lộ phương pháp và thiết bị 

chuyển hướng, để đảm bảo không xảy ra rớt cuộc gọi sau khi người dùng (UE) được 
chuyển hướng. Phương pháp này bao gồm: xác định, bởi trạm gốc, rằng thao tác chuyển 
hướng cần được thực hiện trên thiết bị người dùng UE, và sau đó chỉ dẫn mạng lõi dành 
riêng kênh mang đảm bảo tốc độ bít (GBR) hoặc kênh mang dịch vụ thoại tương ứng với 
UE này; và chỉ dẫn UE này dành riêng kênh mang GBR này hoặc kênh mang dịch vụ 
thoại tương ứng với UE này. Phương pháp này đảm bảo rằng sau khi UE được chuyển 
hướng đến trạm gốc mới, kênh mang dịch vụ thoại của UE này được dành riêng trên 
phía UE này. 
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(72) KABAYA, Yoshiaki  (JP), TANEICHI, Shoichi  (JP), YASUDA, Michio  (JP), 

SANGAWA, Yuta  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vải không dệt nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt nhiều lớp bao gồm hai lớp sợi liền kề nhau trong đó 
một lớp sợi trong hai lớp sợi có độ thấm nước cao hơn so với độ thấm nước mà sợi khác 
có, và vải không dệt nhiều lớp chứa chất phân tách màng lỏng ít nhất trong một lớp sợi. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
457 

(11) 59524 
(21) 1-2018-03063 (51) 7 C08L  59/04, C08K  5/092, C08L  

23/08 
(22) 04.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/082824     04.11.2016 (87) WO2017/104286 22.06.2017 
(30) 2015-245483         16.12.2015      JP 
(71) POLYPLASTICS CO., LTD.   (JP) 

2-18-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8280, Japan  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm nhựa polyaxetal 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm nhựa polyaxetal. Theo sáng chế, axit 
polycarboxylic béo (e) có nhiều hơn hoặc bằng bốn cacbon và nhiều hơn hoặc bằng hai 
nhóm carboxyl và chất chống oxy hóa phenol khuất (f) được kết hợp vào copolyme 
polyaxetal thu được bằng cách copolyme hóa trioxan dưới dạng monome chính (a) bằng 
ete dạng vòng và/hoặc formal dạng vòng mỗi chất có ít nhất một liên kết cacbon-cacbon 
làm comonome (b) sử dụng axit heteropoly cụ thể làm chất xúc tác polyme hóa (c), bổ 
sung vào sản phẩm phản ứng thu được, hợp chất (d) là hợp chất bất kỳ được chọn từ 
nhóm bao gồm cacbonat, hydro cacbonat, và carboxylat của nguyên tố kim loại kiềm 
hoặc nguyên tố kim loại kiềm thổ, hydrat của chúng, và hydroxit của nguyên tố kim loại 
kiềm hoặc nguyên tố kim loại kiềm thổ, và trộn nóng chảy hỗn hợp để bất hoạt chất xúc 
tác polyme hóa (c). 
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States of America   

(72) FU, Howard  (US), WANG, Guo-Chang  (TW), LEE, Sunye  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp ghép ảnh để xử lý thành phần giày 

dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thị giác nhiều camera chụp các ảnh riêng rẽ có các trường 

nhìn chồng lên nhau. Mỗi camera đều được hiệu chuẩn và ảnh của các camera được 
ghép với nhau thành ảnh ghép. Sau đó, ảnh ghép từ nhiều camera được sử dụng trong 
quy trình hiệu chuẩn để chuẩn bị hệ thống thị giác nhiều camera được sử dụng kết hợp 

với nguyên công xử lý. ảnh ghép được sử dụng làm đầu vào để nhận dạng dấu hiệu của 
nguyên liệu và để xác định đường dẫn công cụ dùng cho nguyên liệu. Đường dẫn công 
cụ được xác định bằng ảnh ghép được cung cấp cho trạm xử lý để thực hiện nguyên 
công trên nguyên liệu. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm nền và phương pháp sản sản xuất tấm nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nền (1) bao gồm: tấm nối dây nhiều lớp (3) có nhiều lớp dẫn 
điện (2) được tạo trong đó; lỗ thủng (6) được tạo xuyên qua tấm nối dây nhiều lớp (3); 
lớp mạ lỗ thủng (7) phủ lên thành trong của lỗ thủng (6) và nối điện với các lớp dẫn điện 
(2); phần tử bằng kim loại (10) được bố trí trong lớp mạ lỗ thủng (7) và bao gồm phần 
lõi (8) và phần màng (9) phủ toàn bộ bề mặt của phần lõi (8); và màng hợp kim (11) xen 
giữa phần màng (9) và lớp mạ lỗ thủng (7) và được tạo từ các kim loại tạo thành phần 
màng (9) và lớp mạ lỗ thủng (7). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm nền nêu trên.  
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HAUSTEIN, Thomas  (DE), THIELE, Lars  (DE), WIRTH, Thomas  (DE), KURRAS, 
Martin  (DE), RASCHKOWSKI, Leszek  (DE), EFIMUSHKINA, Tatiana  (RU) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ thu, bộ truyền dẫn, hệ thống truyền thông không dây, 

phương pháp thu tín hiệu dữ liệu và phương pháp truyền dẫn 
tín hiệu dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ thu, bộ truyền dẫn, hệ thống truyền thông không dây, phương 
pháp thu tín hiệu dữ liệu và phương pháp truyền dẫn tín hiệu dữ liệu phù hợp với một 
khía cạnh, bộ thu được tạo cấu hình để thu tín hiệu dữ liệu, tín hiệu dữ liệu bao gồm ít 
nhất một khối tín hiệu dữ liệu, khối tín hiệu dữ liệu có thời khoảng được định trước 
trong miền thời gian, số lượng các ký hiệu trong miền thời gian và băng thông trong 
miền tần số, trong đó khối tín hiệu dữ liệu thu được trên nhiều thời khoảng truyền dẫn, 
trong đó chiều dài của một thời khoảng truyền dẫn là ngắn hơn thời khoảng của khối tín 
hiệu dữ liệu để tập con gồm các ký hiệu của khối tín hiệu dữ liệu thu được trên một 
khoảng truyền dẫn, và trong đó bộ thu bao gồm thiết bị xử lý tín hiệu được tạo cấu hình 
để xử lý các ký hiệu của khối tín hiệu dữ liệu mà thu được trên một khoảng truyền dẫn. 
Phù hợp với khía cạnh khác, bộ thu được tạo cấu hình để thu tín hiệu dữ liệu, tín hiệu dữ 
liệu bao gồm nhiều khối tín hiệu dữ liệu (104), trong đó ít nhất một trong số các khối tín 
hiệu dữ liệu (104) có cấu trúc khối thứ nhất với thời khoảng được định trước trong miền 
thời gian, một số ký hiệu trong miền thời gian và băng thông trong miền tần số, trong đó 
ít nhất một trong số các khối tín hiệu dữ liệu (104) có cấu trúc khối thứ hai với thời 
khoảng được định trước trong miền thời gian, một số kí hiệu trong miền thời gian và 
băng thông trong miền tần số, cấu trúc khối thứ nhất và cấu trúc khối thứ hai khác nhau, 
và trong đó bộ thu bao gồm thiết bị xử lý tín hiệu được tạo cấu hình để xử lý các ký hiệu 
của các khối tín hiệu dữ liệu (104) có các cấu trúc khối thứ nhất và cấu trúc khối thứ 
hai.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phân tử kháng thể đa miền liên kết, polynucleotit mã hóa 

phân tử kháng thể đa miền liên kết và dược phẩm chứa phân tử 
kháng thể đa miền liên kết này 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến phân tử kháng thể đa miền liên kết có khả năng liên kết TNF-
anpha, IL-17A và IL-17F, cụ thể là, bao gồm miền liên kết đặc hiệu với TNF-anpha ở 
người và miền liên kết đặc hiệu với IL-17A ở người và IL-17F ở người, trong đó phân tử 
kháng thể có khả năng trong hòa hoạt tính sinh học của TNF-anpha ở người, IL-17A ở 
người và IL-17F ở người. Theo một phương án, phân tử kháng thể đa miền liên kết là 
phân tử kháng thể ba miền liên kết và còn bao gồm miền liên kết đặc hiệu với anbumin 
huyết thanh ở người. Sáng chế này cũng đề cập đến polynucleotit mã hóa phân tử kháng 
thể đa miền liên kết và dược phẩm chứa phân tử kháng thể đa miền liên kết.  
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(54) Con lăn làm đẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến con lăn làm đẹp đưa rôto tiếp xúc với bề mặt da và xoay rôto và áp 
dụng một dòng điện cao tần để thực hiện việc làm đẹp, bao gồm phần thân về cơ bản có 
dạng cần có các phần đỡ có thể xoay để đỡ theo cách có thể xoay các trục xoay của ít 
nhất hai rôto và được lắp đặt gần một phần đầu và được tạo ra sao cho biên ngoài theo 
chiều dọc có thể được nắm, hai trục xoay của các rôto nhô ra từ chiều dọc của thân 
chính theo các hướng khác nhau với một góc mở xác định trước, ít nhất hai rôto có phần 
điện cực xoay tự do tương ứng quanh các trục xoay, và áp dụng dòng điện cao tần vào ít 
nhất một phần đã đưa vào tiếp xúc với bề mặt da, và phương tiện tạo cao tần được nối 
bằng điện với các phân điện cực để tạo ra dòng điện cao tần.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc ống và phương 

pháp sản xuất chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc 
ống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc ống bao gồm đầu nối 
có ren ngoài và ống có ren trong, có độ bền mài mòn, đặc tính mômen, và đặc tính 
chống ăn mòn rất tốt, và vẫn có độ bám dính tốt với lớp phủ bôi trơn ngay cả khi tiếp 
xúc lặp lại nhiều lần với nhiệt độ cao và nhiệt độ rất thấp, và đề cập đến phương pháp 
sản xuất chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc ống này. Chi tiết nối có ren dùng 
cho đường ống hoặc ống theo phương án của sáng chế bao gồm đầu nối có ren ngoài (3) 
và ống có ren trong (6). Đầu nối có ren ngoài (3) và ống có ren trong (6) có các bề mặt 
tiếp xúc bao gồm các phần có ren (4) và (5) và phần tiếp xúc bằng kim loại không có 
ren (8) và (10) tương ứng. Chi tiết nối có ren dùng cho đường ống hoặc ống này bao 
gồm lớp mạ điện bao gồm hợp kim Zn-Ni, lớp mạ cơ học bao gồm Zn hoặc hợp kim Zn, 
và lớp phủ bôi trơn, trên bề mặt tiếp xúc của ít nhất một bộ phận trong số đầu nối có ren 
ngoài (3) và ống có ren trong (6) theo thứ tự này tính từ phía bề mặt tiếp xúc.  
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(72) CUI, Jie (CN), HAN, Jing (CN), LI, Anjian (CN), LI, Hong (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ điều khiển định vị đơn, hệ thống và phương pháp điều khiển 

định vị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển định vị đơn và hệ thống điều khiển định vị. Bộ điều 

khiển định vị đơn bao gồm: môđun gửi, được tạo cấu hình để gửi yêu cầu đo lường định 
vị thứ nhất đến nút mạng truy nhập thứ nhất hoặc thiết bị đầu cuối thứ nhất; môđun thu, 
được tạo cấu hình để thu ít nhất một kết quả đo lường định vị thứ nhất được gửi bởi nút 
mạng truy nhập thứ nhất hoặc thiết bị đầu cuối thứ nhất; và môđun xử lý, được tạo cấu 
hình để thực hiện việc tính toán kết hợp trên ít nhất một kết quả đo lường định vị thứ 
nhất để thu nhận thông tin vị trí của thiết bị đầu cuối thứ nhất. 
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(72) MIEDA, Tetsuya  (JP), ASANUMA, Takumi  (JP), lSHlZAKA, Yasushi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm kết dính, phương pháp liên kết mặt dính và phương 

pháp sản xuất tấm nhiều lớp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính bao gồm: (a) hợp chất epoxy đa chức được bổ 

sung polyalkylen oxit có công thức (A); (b) monome (met)acrylat đa chức; và (c) hợp 
chất có tính photo axit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp liên kết mặt 
dính và phương pháp sản xuất tấm nhiều lớp. 
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Cherin NILSSON (SE), Sebastian EJNERMARK (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thép dùng để gia công nóng    

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép dùng để gia công nóng. Thép này bao gồm các thành phần 
chính sau đây (tính theo % khối lượng): C: 0,27 - 0,38; Si: 0,10 - 0,35; Mn: 0,2 - 0,7; Cr: 

4,5 - 5,5; Mo: 2,05 - 2,90; V: 0,4 - 0,6; N: 0,01 - 0,12; H  0,0004; S  0,0015; còn lại 
là các nguyên tố tùy chọn, sắt và các tạp chất. 
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(72) CHEN, Zhe (CN), JIN, Zhe (CN), WU, Yiling (CN), ZHANG, Weiliang (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp gửi thông tin, phương pháp nhận thông tin, trạm 

gốc và thiết bị đầu cuối 
  (57)     Theo các phương án, sáng chế đề xuất phương pháp gửi thông tin, phương pháp này bao 

gồm các bước: xác định, bởi trạm gốc, thông tin thứ nhất chỉ thị độ dịch tần số sóng 
mang thứ nhất, trong đó độ dịch tần số sóng mang thứ nhất này là độ dịch tần số sóng 
mang giữa tần số trung tâm của sóng mang của tế bào thực tế và tần số trung tâm của 
sóng mang của tế bào mà thiết bị đầu cuối thu được; và gửi, bởi trạm gốc, thông tin thứ 
nhất này đến thiết bị đầu cuối, trong đó thông tin thứ nhất này được dùng để thu được 
tần số trung tâm của sóng mang của tế bào thực tế. Theo các giải pháp kỹ thuật theo các 
phương án của sáng chế, thì chất lượng truyền thông giữa thiết bị đầu cuối và trạm gốc 
được cải thiện một cách hiệu quả. Sáng chế còn đề cập đến trạm gốc, thiết bị đầu cuối 
và phương pháp nhận thông tin.  
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Pengfei (CN), XIAO, Richeng (CN), XU, Lingfeng (CN), LIAO, Zengkang (CN), 
TANG, Cong (CN), HUANG, Ming (CN), LI, Moubang (CN), KUANG, Jianwei (CN), 
WANG, Junchao (CN), WANG, Song (CN), WU, Zurong (CN), TU, Qiang (CN), 
ZHAI, Wei (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chia sẻ tài nguyên, trạm đầu cuối, và vật lưu trữ 

máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp chia sẻ tài nguyên gồm: tạo cấu hình tài nguyên sẽ được 

chia sẻ bằng cách sử dụng bộ xử lý, để thu thập dữ liệu cần để thu thập tài nguyên; thu 
thập định danh người dùng của ứng dụng nối mạng xã hội hiện được đăng nhập; thu 
thập khuôn mẫu ảnh thông điệp chia sẻ tài nguyên, phần tử hữu hình được người dùng 
định nghĩa, và thông tin cấu hình của phần tử hữu hình được liên kết với định danh 
người dùng; vẽ ảnh thông điệp chia sẻ tài nguyên theo khuôn mẫu ảnh thông điệp chia 
sẻ tài nguyên, phần tử hữu hình, và thông tin cấu hình, và hiển thị ảnh thông điệp chia sẻ 
tài nguyên trên trang lan truyền mạng xã hội của ứng dụng nối mạng xã hội; và truyền, 
bằng cách sử dụng mạng xã hội, thông điệp chia sẻ tài nguyên tương ứng với ảnh thông 
điệp chia sẻ tài nguyên, thông điệp chia sẻ tài nguyên gồm dữ liệu cần để thu thập tài 
nguyên.  
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(72) HAYAKAWA Atsushi (JP), HIROOKA Takaharu (JP), KUWANO Seiji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chuyển tiếp quy trình tiệt trùng, thiết bị nạp sản 

phẩm, phương pháp và thiết bị làm sạch và tiệt trùng thiết bị 
nạp sản phẩm 

  (57)     Để giảm thời gian cần thiết trước khi hoạt động nạp sản phẩm hoặc thời gian giữa các 
công việc sản xuất, sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển tiếp quy trình tiệt trùng 
chuyển đổi từ quy trình SIP (Sterilizing in Place - Khử trùng tại chỗ) sang quy trình tiệt 
trùng sản phẩm trong thiết bị nạp sản phẩm, thiết bị này có hệ thống đường ống cấp sản 
phẩm (7), hệ thống này cấp sản phẩm vào trong máy nạp qua phần tiệt trùng bằng nhiệt 
(18), quy trình SIP được dùng để tiệt trùng hệ thống đường ống cấp sản phẩm (7) trước 
trước khi hoạt động nạp sản phẩm, và quy trình tiệt trùng sản phẩm được dùng để tiệt 
trùng sản phẩm cần được nạp, trong đó trị số F được tính từ dữ liệu nhiệt độ và dữ liệu 
tốc độ dòng chảy trên chất lỏng chảy trong phần tiệt trùng bằng nhiệt (18), các dữ liệu 
này thu được từ các cảm biến nhiệt độ và lưu lượng kế được bố trí ở các vị trí tùy ý trong 
thiết bị nạp sản phẩm trong các khoảng thời gian định trước, và nhiệt độ và tốc độ dòng 
chảy ở hai hoặc nhiều vị trí định trước trong thiết bị nạp sản phẩm được điều chỉnh từ 
nhiệt độ đặt và tốc độ dòng chảy đặt cho quy trình SIP đến nhiệt độ đặt và tốc độ dòng 
chảy đặt cho quy trình tiệt trùng sản phẩm trong khi ngăn không cho trị số F bị giảm 
thấp hơn trị số định trước. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển cảm ứng đa đầu vào 

  (57)     Sáng chế liên quan đến thiết bị bảng điều khiển cảm ứng dùng cho hệ thống điều khiển 
chiếu sáng bằng cảm ứng với bề mặt cảm ứng có khả năng nhận biết tiếp xúc đầu vào; 
bộ cảm biến dùng để nhận biết các mức độ chiếu sáng xung quanh trong khu vực cảm 
biến gần với thiết bị; bộ xử lý được kết nối tương tác với bề mặt cảm ứng và bộ cảm biến 
để tạo ra các tín hiệu điều khiển dựa trên việc cảm biến tiếp xúc đầu vào trên bề mặt 
cảm ứng và/hoặc các điều kiện ánh sáng xung quanh, theo đó, khi được sử dụng, hệ 
thống điều khiển có thể được điều khiển bằng tay với thiết bị bảng điều khiển cảm ứng 
và/hoặc tự điều khiển tương thích với điều kiện ánh sáng xung quann trong khu vực cảm 
biến. Sáng chế còn liên quan đến phương pháp điều khiển bằng cảm ứng, tương thích 
với thiết bị bảng điều khiển cảm ứng này. 
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(86) PCT/JP2016/087746         19.12.2016 (87) WO2017/110729 A1 29.06.2017 
(30) 2015-249417         22.12.2015      JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260, Japan 
(72) SASAYAMA, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất benzoxazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất benzoxazol có công thứ (1) 
 

 
 
có tác dụng phòng ngừa sinh vật gây hại có thể được điều chế bằng cách tạo vòng hợp 
chất có công thức (2): 
 

 
 
với sự có mặt của axit sulfonic hữu cơ và axetic anhydrit trong dung môi, trong khi loại 
bỏ nước và axit axetic ra bên ngoài hệ thống. 
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(11) 59539 
(21) 1-2018-03117 (51) 7 H04B  10/118 

(22) 30.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/US2016/069628    30.12.2016 (87) WO2017/117584 06.07.2017 
(30) 62/273,730         31.12.2015      US 
(71) VIASAT, INC.   (US) 

Viasat, Inc., Patent Department, 6155 El Camino Real, Carlsbad, California 92009, 
United States of America  

(72) MENDELSOHN, Aaron;  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống truyền thông vệ tinh băng thông rộng sử dụng các 

đường truyền tiếp sóng quang 
  (57)     Hệ thống truyền thông vệ tinh băng thông rộng sử dụng các đường truyền tiếp sóng 

quang được bộc lộ. Các phương thức điều chế quang khác nhau được bộc lộ có thể giúp 
cải thiện công suất cho chùm điểm cố định, các hệ thống vệ tinh tạo chùm tín hiệu trên 
mặt đất và tạo chùm tín hiệu trên vệ tinh. 
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(11) 59540 
(21) 1-2018-03118 (51) 7 A23C  9/13,  21/02, A23L  2/00,  

2/38,  2/70 
(22) 15.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/087328           15.12.2016 (87) WO2017/104730 22.06.2017 
(30) 2015-247787           18.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2018 
(71) 1. ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD.   (JP) 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308602, Japan  
2. ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.   (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308602, Japan  

(72) SHIBATA Yusuke  (JP), KOlZUMl Tetsuo  (JP), YOSHIKAWA Toru  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống chứa tế bào vi sinh vật và phương pháp sản xuất đồ 

uống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu quả để cải thiện độ phân tán của cặn lắng hoặc 

sự kết tụ của tế bào vi sinh vật được tạo ra tại thời điểm sản xuất và trong quá trình bảo 
quản sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống chứa tế bào vi sinh vật như vi khuẩn axit lactic. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến đồ uống chứa tế bào vi sinh vật bao gồm (A) bột tế 
bào vi sinh vật và (B) este polyglyxerin của axit béo được tạo nên từ polyglyxerin có 
mức độ polyme hóa nằm trong khoảng từ 3 đến 10 và axit béo có từ 10 đến 18 nguyên 
tử cacbon được liên kết bằng liên kết este. 
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(11) 59541 
(21) 1-2018-03124 (51) 7 E01C  13/08 

(22) 19.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD   (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, 266300, 
China  

(72) YU, Kang  (CN), LlU, Yun  (CN), QlN, Faping  (CN), YU, Bo  (CN), ZHANG, 
Fengqing  (CN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sợi cỏ nhân tạo và thảm cỏ nhân tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi cỏ nhân tạo và thảm cỏ nhân tạo chứa sợi cỏ nhân tạo bao gồm 
một hoặc nhiều nhựa polypropylen, nhựa polyetylen và nhựa polyamit, trong đó sợi cỏ 
nhân tạo này bao gồm sợi cỏ nhân tạo thứ nhất có hình dạng thẳng, sợi cỏ nhân tạo thứ 
hai có hình dạng cong và sợi cỏ nhân tạo thứ ba có cấu trúc lưới. Cỏ nhân tạo theo sáng 
chế giúp giảm chi phí bảo trì vốn có của cỏ tự nhiên khi cỏ tự nhiên được thay thế bằng 
cỏ nhân tạo này. 
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(11) 59542 
(21) 1-2018-03125 (51) 7 E01C  13/08 

(22) 19.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD   (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, 266300, 
China  

(72) YU, Kang  (CN), ZHANG, Qian  (CN), LIU, Jingshan  (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cỏ nhân tạo và phương pháp sản xuất cỏ nhân tạo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cỏ nhân tạo và phương pháp sản xuất cỏ nhân tạo này. Cỏ nhân tạo 
theo sáng chế bao gồm, tính theo % tổng khối lượng của cỏ nhân tạo: nhựa: từ 50% đến 
98%; chất tạo màu: từ 1% đến 6%, và chất phụ gia: từ 2% đến 25%, trong đó chất phụ 
gia này chứa ít nhất một trong các chất được chọn từ nhóm bao gồm: chất ổn định ánh 
sáng, chất chống oxy hóa, chất chống tĩnh diện, chất dẻo hóa, chất huỳnh quang, chất 
kháng khuẩn, chất phụ gia ion âm, chất thơm, chất phản xạ hồng ngoại, chất phụ gia 
kháng clo và chất chống cháy. Việc sử dụng cỏ nhân tạo theo sáng chế làm giảm chi phí 
bảo trì vốn có của cỏ tự nhiên khi cỏ tự nhiên được thay thế bằng cỏ nhân tạo này. 
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(11) 59543 
(21) 1-2018-03126 (51) 7 E01C  13/08 

(22) 19.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD   (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, 266300, 
China  

(72) YU, Kang  (CN), WANG, Guoqing  (CN), LIU, Jingshan  (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất cỏ nhân tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cỏ nhân tạo bao gồm các bước: cấp vải nền (6), sợi (2) và chất kết 
dính; bố trí sợi (2) trên vải nền (6) để tạo thành búi cỏ nhân tạo (20) nhô ra khỏi vải nền 
(6); và phủ chất kết dính lên mặt sau của vải nền (6), mặt này đối diện với sợi cỏ nhân 
tạo (20) đế tạo ra lớp kết dính (30). Cỏ nhân tạo được sản xuất theo phương pháp của 
sáng chế có thể thay thế cỏ tự nhiên để làm giảm chi phí bảo trì thường có của cỏ tự 
nhiên khi được thay thế bằng cỏ nhân tạo này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị 
sản xuất cỏ nhân tạo này. 
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(11) 59544 
(21) 1-2018-03127 (51) 7 E01C  13/08 

(22) 19.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD   (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, 266300, 
China  

(72) YU, Kang  (CN), ZHOU, Jiahui  (CN), YU, Bo  (CN), QIN, Faping  (CN), ZHANG, 
Fengqing  (CN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cỏ nhân tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cỏ nhân tạo bao gồm: đế cỏ (1); sợi cỏ nhân tạo (2) được gắn vào 
đế cỏ (1) và nhô lên từ một mặt của đế cỏ (1); và lớp kết dính (3) được liên kết với mặt 
kia của đế cỏ (1). Bằng cách áp dụng giải pháp kỹ thuật của sáng chế, cỏ nhân tạo thay 
thế cỏ tự nhiên, giúp cải thiện vấn đề tồn tại về chi phí cao trong việc bảo trì, duy trì 
chăm sóc cỏ tự nhiên tồn tại trong tình trạng kỹ thuật.  
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(11) 59545 
(21) 1-2018-03130 (51) 7 H01H  71/02,  71/08 

(22) 24.10.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/103032      24.10.2016 (87) WO2017/107640 29.06.2017 
(30) 201521076998.X           21.12.2015      CN 
(71) ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.  (CN) 

No. 1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Yueqing, Zhejiang 
325603 China  

(72) JIANG Huahua  (CN), ZHENG Ying chuan  (CN), LIN Cheng  (CN), XIAO Hongwei  
(CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Ngắt mạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ngắt mạch bao gồm đế (1) và tấm vỏ, trong đó lỗ thứ nhất (31) 
được tạo thành ở mặt trước của đầu nối dây của đế (1), lỗ thứ hai hình tròn (32) được tạo 
thành ở bề mặt đáy của đầu nối dây của đế (1); cốc rỗng (3a) được tạo thành giữa lỗ thứ 
nhất (31) và lỗ thứ hai (32), và lỗ thứ nhất (31) được đặt trên cốc (3a); khi ngắt mạch 
được sử dụng cho hệ thống dây điện mặt trước, vít đầu cuối được đặt trong lỗ thứ nhất 
(31) để thực hiện cách điện; khi ngắt mạch được sử dụng cho hệ thống dây điện trở lại, 
cốc (3a) được lấy ra nhờ của lực bên ngoài, và vít đầu cuối được đặt trong lỗ thứ hai (32) 
để thực hiện việc cách điện. Ngắt mạch theo sáng chế có cấu trúc nhỏ gọn và chi phí sản 
xuất thấp, có thể làm giảm sự chuẩn bị đế trong quá trình làm việc và có tác dụng cách 
nhiệt tốt hơn.  
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(11) 59546 
(21) 1-2018-03145 (51) 8 H04W  8/00 

(22) 31.12.2015 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2015/100082       31.12.2015 (87) WO2017/113279 06.07.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) YOU, Chunhua (CN), HUANG, Qufang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông tin hệ thống, trạm gốc, và thiết bị 

người dùng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền SI (system information - thông tin hệ thống), trạm 

gốc, và UE (user equipment - trang thiết bị người dùng). Phương pháp gồm: gửi yêu cầu 
đến trạm gốc, trong đó yêu cầu được sử dụng để yêu cầu ít nhất một loại SI của tế bào 
loại thứ nhất, và tế bào loại thứ nhất là tế bào mà trên đó cần thực hiện dò kênh trước khi 
gửi dữ liệu; và nhận ít nhất một loại SI của tế bào loại thứ nhất. Theo các phương án 
thực hiện sáng chế, UE yêu cầu thông điệp hệ thống từ trạm gốc dựa trên yêu cầu, sao 
cho có thể giảm các chi phí bổ sung SI không cần thiết, và có thể giảm giao thoa bởi 
trạm gốc đến tế bào khác. 
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(11) 59547 
(21) 1-2018-03149 (51) 8 B09C  1/02,  1/08, C09K  3/00,  

17/02,  17/06,  17/08 
(22) 22.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/088341          22.12.2016 (87) WO2017/110999 29.06.2017 
(30) 2015-252100          24.12.2015      JP 
(71) TAIHEIYO CEMENT CORPORATION  (JP) 

3-5, Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1358578 Japan 
(72) MATSUYAMA Yusuke (JP), MORI Yoshihiko (JP), AMAMOTO Yusaku (JP), 

SUGIYAMA Ayanori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu làm giảm tính tan, hỗn hợp làm giảm tính tan và 

phương pháp làm giảm tính tan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu làm giảm tính tan, mà khi được bổ sung và được trộn với 

đất bị nhiễm kim loại nặng thì có khả năng làm giảm tính tan của kim loại nặng, v.v., 
trong đất và do đó ngăn chặn việc rửa trôi kim loại nặng, v.v.. Vật liệu làm giảm tính tan 
này bao gồm thành phần chính là magiê oxit được đốt cháy sáng, foxterit với hàm lượng 
6,0% khối lượng hoặc nhỏ hơn và flo (F) với hàm lượng 0,045% khối lượng hoặc nhỏ 
hơn, tính theo tổng khối lượng của vật liệu làm giảm tính tan. Sáng chế cũng đề cập đến 
hỗn hợp làm giảm tính tan, bao gồm vật liệu làm giảm tính tan với lượng 100 phần khối 
lượng, chất phụ gia từ 3-100 phần khối lượng, trong đó chất phụ gia này bao gồm bột 
được tạo thành từ một hoặc nhiều loại được chọn từ nhóm bao gồm canxi cacbonat, xỉ lò 
cao, magiª hydroxit, dicanxi phosphat, canxi sulfat, sắt (II) sulfat, nhôm sulfat, và 
zeolit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm giảm tính tan có sử dụng 
hỗn hợp làm giảm tính tan này. 
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(11) 59548 
(21) 1-2018-03152 (51) 8 G02B  5/30, C09J  7/02,  133/00, 

G02F  1/1335, G09F  9/00,  9/30, 
H01L  27/32,  51/50, H05B  33/02 

(22) 18.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/084344         18.11.2016 (87) WO2017/110332 A1 29.06.2017 
(30) 2015-254524         25.12.2015      JP 

2016-095329         11.05.2016      JP 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680 Japan 
(72) YAMAMOTO, Shinya (JP), KATAMI, Hirofumi (JP), YAGINUMA, Hironori (JP), 

YASUI, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng phân cực được gắn lớp chất kết dính nhạy áp và thiết bị 

hiển thị hình ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng phân cực được gắn lớp chất kết dính nhạy áp (1) được sử 

dụng gần phía quan sát của thiết bị hiển thị hình ảnh hơn so với bộ phận hiển thị hình 
ảnh trong thiết bị hiển thị hình ảnh, màng phân cực được gắn lớp chất kết dính nhạy áp 
có màng phân cực (5), và các lớp chất kết dính nhạy áp tương ứng trên cả hai bề mặt của 
màng phân cực, màng phân cực có lớp phân cực (4), và các màng bảo vệ trong suốt 
tương ứng trên cả hai bề mặt của lớp phân cực, màng bảo vệ trong suốt ở phía quan sát 
của lớp phân cực có hệ số truyền thấp hơn 6% ở bước sóng là 380 nm, và lớp chất kết 
dính nhạy áp ở phía quan sát của màng phân cực có chức năng hấp thụ tia tử ngoại. 
Theo sáng chế, có thể tạo ra màng phân cực được gắn lớp chất kết dính nhạy áp mà có 
thể giải quyết vấn đề về việc làm giảm hiệu suất và cho phép, ngay cả khi màng phân 
cực của nó là mỏng, để tạo ra thiết bị hiển thị hình ảnh có chức năng cắt tia tử ngoại cao 
hơn và được ngăn chặn khỏi bị quăn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị hiển thị 
hình ảnh. 
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(72) BALIGH, Mohammadhadi (CA), MA, Jianglei (CA), BAYESTEH, Alireza (CA), 
VILAIPORNSAWAI, Usa (CA), LIN, Yicheng (CN), ZARIFI, Keyvan (CA) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý khả năng di động, thiết bị người dùng, 

phương pháp truyền thông và bộ điều khiển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý khả năng di động, thiết bị người dùng, phương 

pháp truyền thông và bộ điều khiển. Khả năng di động của thiết bị người dùng (UE) 
trong các mạng mật độ siêu cao (các UDN) dựa vào các lớp tín hiệu truyền thông, có thể 
bao gồm các dòng dữ liệu tương ứng trong miền đa hợp phân chia theo tần số trực giao 
(OFDM), miền mã sử dụng các sổ mã tương ứng, và/hoặc miền không gian chẳng hạn. 
UE sử dụng các thông số giải mã lớp ứng viên trong việc ứng dụng việc giải mã trên cơ 
sở lớp cho các tín hiệu truyền thông mà nó được thu từ các nút mạng. Các lớp có thể 
được cấp phát đến các UE và chuyển tiếp giữa các nút mạng khi các UE di chuyển giữa 
các vùng dịch vụ mạng khác nhau. Thay vào đó, các lớp có thể được cấp phát đến các 
nút mạng. Việc giải mã trên cơ sở lớp cung cấp cho khả năng di động của UE mà không 
yêu cầu việc xử lý chuyển vùng dứt khoát mỗi khi UE di chuyển giữa các vùng dịch vụ 
khác nhau.  
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(62) 1-2015-02313   
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(US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển alkyl hóa sử dụng zeolit nhôm silicat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế họ hỗn hợp zeolit chứa các thành phần được kết 
hợp phát triển của các loại zeolit TUN và IMF được dùng làm chất xúc tác có hiệu quả 
cho phản ứng chuyển alkyl hóa hợp chất thơm. Zeolit theo sáng chế có công thức thực 
nghiệm: 

 

 
 

trong đó M là kim loại hoặc kim loại được chọn trong nhóm gồm kẽm hoặc nhóm 1 
(IUPAC 1), nhóm 2 (IUPAC 2), nhóm 3 (IUPAC 3) hoặc họ lantan trong bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học, T là chất định hướng hữu cơ thu được từ chất phản ứng R 

và Q trong đó R là alkan được thế A,-dihalogen như 1,4-dibrombutan và Q là ít nhất 
một amin trung tính có tối đa 6 nguyên tử caicbon như 1-metyl-pyrolidin. E là nguyên 
tố khung như gali. Quy trình theo sáng chế bao gồm bước chuyển alkyl hóa dòng 
nguyên liệu chứa một hoặc nhiều hợp chất thơm có 7, 9, 10 và từ 11 nguyên tử cacbon 
(C7, C9, C10 và C11+) để thu được dòng sản phẩm chuyển alkyl hóa có nồng độ hợp chất 
thơm có 8 nguyên tử cacbon (C8) tăng lên tương ứng so với dòng nguyên liệu. 
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(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các bước: 
phân giải, từ dòng bit, thông tin hợp nhất độ dịch chỉ báo liệu tham số dịch mẫu của 
khối hiện thời có được rút ra từ tham số dịch mẫu của khối lân cận hay không; khi thông 
tin hợp nhất độ dịch chỉ báo rằng tham số dịch mẫu của khối hiện thời được rút ra từ 
tham số dịch mẫu của khối lân cận, thì xác định tham số dịch mẫu của khối hiện thời 
bằng cách sử dụng tham số dịch mẫu của khối lân cận; khi thông tin hợp nhất độ dịch 
chỉ báo rằng tham số dịch mẫu của khối hiện thời không được rút ra từ tham số dịch 
mẫu của khối lân cận, thì thu nhận, từ dòng bit, các giá trị dịch và thông tin về loại dịch 
của khối hiện thời; và bù giá trị mẫu của mẫu hiện thời trong số các mẫu của khối hiện 
thời, bằng cách sử dụng giá trị dịch cho mẫu hiện thời trong số các giá trị dịch của khối 
hiện thời.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2014 
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(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđeo, thiết bị này bao gồm ít nhât một bộ xử lý để 
cài đặt: bộ phân giải được tạo cấu hình để phân giải, từ dòng bit, thông tin hợp nhất độ 
dịch chỉ báo liệu tham số dịch mẫu của khối hiện thời có được rút ra từ tham số dịch 
mẫu của khối lân cận hay không; và bộ bù mẫu được tạo cấu hình để bù giá trị mẫu của 
một mẫu hiện thời trong số các mẫu của khối hiện thời bằng cách sử dụng giá trị dịch 
cho mẫu hiện thời trong số các giá trị dịch của khối hiện thời. 
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(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđeo, thiết bị này bao gồm: bộ phân giải được tạo 
cấu hình để phân giải, từ dòng bit, thông tin hợp nhất độ dịch chỉ báo liệu tham số dịch 
của khối hiện thời có được xác định theo tham số dịch của khối lân cận hay không; và 
bộ bù độ dịch được tạo cấu hình để bù các mẫu của khối hiện thời bằng cách sử dụng 
tham số dịch của khối hiện thời. 
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(72) KANG, Hyung Gu (KR), CHOI, Jeom Yong (KR), CHAE, Dong Chul (KR), YU, Jee 
Hyun (KR), JO, Gyu Jin (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thép không gỉ austenit có tính dễ gia công 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ austenit có tính dễ gia công được cải thiện. Thép 
không gỉ austenit này chứa các thành phần sau (tính theo % trọng lượng): silic (Si): 0,1 - 
0,65%, mangan (Mn): 0,2 - 3,0%, niken (Ni): 6,5 - 10,0%, crom (Cr): 16,5 - 20,0%, 
đồng (Cu): 6,0% hoặc nhỏ hơn (trừ 0), tổng của cacbon (C) và nitơ (N): 0,08% hoặc nhỏ 
hơn (trừ 0), và lượng còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi, trong đó thép 
này có ứng suất biến cứng khi gia công nguội là 1500 MPa hoặc nhỏ hơn ở mức biến 
dạng thực nằm trong khoảng từ 0,15 đến 0,4. Do đó, khi chậu rửa bát và các sản phẩm 
tương tự được gia công bằng cách sử dụng thép không gỉ austenit này, thì mức biến dạng 
thực và ứng suất biến cứng khi gia công nguội của nó được kiểm soát, nên có thể ngăn 
ngừa được sự cố về vết nứt trễ ở góc đúc của chúng, nơi phải chịu lực tác động gia công 
lớn. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống thép không gỉ austenit có khả năng chống nhăn         

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống thép không gỉ austenit có khả năng chống nhăn mỹ mãn. ống 
thép không gỉ austenit có thành phần sau, tính theo % trọng lượng, silic (Si): 0,1 đến 
0,65%, mangan (Mn): 0,2 đến 3,0%, niken (Ni): 6,5 đến 12,0%, crom (Cr): 14,5 đến 
20,5%, đồng (Cu): 6,0% hoặc nhỏ hơn (trừ 0), tổng của cacbon (C) và nitơ (N): 0,13% 
hoặc nhỏ hơn (trừ 0), và lượng còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi, trong 
đó ống thép không gỉ austenit thỏa mãn biểu thức (1) dưới đây liên quan đến đường kính 
ngoài (D) và độ dày (t) của nó và có giới hạn chảy là 195 MPa hoặc nhỏ hơn:  

D/t 20 . . . . . . Biểu thức (1). 
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Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Tất Trung  (VN), Trần Thị Thanh Huyền  (VN), Phan Quốc Hoàn  (VN), Lê Hữu 

Song  (VN) 
(54) Quy trình phát hiện đột biến gen EGFR 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phát hiện đột biến gen EGFR có mã NM-005228.3 tại vị 
trí exon 19 từ mẫu ADN của bệnh nhân ung thư phổi, trong đó quy trình này bao gồm 
các bước: a) khuếch đại gen bằng PCR trên máy PCR định lượng; và) phát hiện đột biến 
theo biểu đồ khuếch đại của mẫu trên máy PCR định lượng để xác định mức độ đột biến 
gen EGFR. Bằng cách sử dụng các đoạn mồi đặc hiệu, đầu dò phân tử và kẹp peptit, quy 
trình theo sáng chế cho phép phát hiện được đột biến liên quan đến exon 19 của gen 
EGFR với ngưỡng phát hiện đạt 0,1% nhằm hỗ trợ trong việc đưa ra phác đồ điều trị 
bệnh ung thư phổi .  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
490 

(11) 59557 
(21) 1-2018-03178 (51) 8 F02B  31/00, F02F  1/42 

(22) 21.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/088139            21.12.2016 (87) WO2017/119300 13.07.2017 
(30) 2016-001251            06.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 
(72) NAKAMURA Yohei (JP), FUJIKUBO Makoto (JP), HANAWA Kaoru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong mà có thể thúc đẩy việc tạo ra dòng xáo trộn 
trong không khí hút vào và làm tăng năng suất. Buồng đốt và cửa nạp (21a), mà được hở 
về phía buồng đốt, được tạo ra trong đầu xi lanh, lỗ hở về phía buồng đốt (30), của cửa 
nạp (21a) được mở và đóng bởi xupap nạp xuyên qua cửa nạp (21a), vách ngăn (21 h) để 
tạo ra dòng xáo trộn trong buồng đốt được bố trí trong cửa nạp (21a), và không khí hút 
vào đi trong cửa nạp (21a) được phân chia thành đường dẫn nạp trên (35) và đường dẫn 
nạp dưới (36), các đường dẫn này được phân chia bởi vách ngăn (21h) để được bố trí 
theo phương thẳng đứng, và đường dẫn nạp dưới (36) được tạo ra sao cho chiều rộng 
theo phương nằm ngang (WL) của nó trở nên rộng hơn dần về phía buồng đốt từ phía 
trước của cửa nạp (21a). 
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ASABE, Kazutaka (JP), NAKANO, Takeshi (JP), IKEDA, Makoto (JP), SHIMAZOE, 
Isao (JP), KARINO, Yasushi (JP), TAKAMI, Hajime (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Má phanh dùng cho toa tàu và phanh đĩa được trang bị má 

phanh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến má phanh được tạo ra để được ép vào bề mặt trượt của đĩa phanh 

được bắt chặt vào bánh xe hoặc trục bánh xe của toa tàu. Má phanh này bao gồm: nhiều 
chi tiết ma sát được sắp xếp cách nhau, mỗi chi tiết ma sát có bề mặt trước hướng về bề 
mặt trượt; tấm đệm được bắt chặt vào bề mặt sau của mỗi chi tiết ma sát; và tấm nền đỡ 
mỗi chi tiết ma sát ở vùng bao gồm phần tâm của các chi tiết ma sát tương ứng. Hai chi 
tiết ma sát được lấy là một cặp, và tấm đệm được bắt chặt vào cặp chi tiết ma sát là chi 
tiết nguyên khối, và chiều rộng của tấm đệm ở khoảng không gian giữa các chi tiết ma 
sát của cặp chi tiết ma sát lớn hơn chiều rộng của chi tiết ma sát.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
492 

(11) 59559 
(21) 1-2018-03192 (51) 8 H05B  33/02, C09J  11/00,  201/00, 

G02B  5/30, G09F  9/00,  9/30, H01L  
27/32,  51/50 

(22) 22.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/088410     22.12.2016 (87) WO2017/111038 29.06.2017 
(30) 2015-254524         25.12.2015      JP 

2016-048989         11.03.2016      JP 
2016-247980         21.12.2016      JP 
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1-1-2,Shimohozumi,Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 

(72) KATAMI,Hirofumi (JP), YAMAMOTO,Shinya (JP), YAGINUMA,Hironori (JP), 
YASUI,Atsushi (JP), KITAGAWA,Takeharu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hiển thị điện quang hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị điện quang hữu cơ bao gồm: tấm mỏng quang học 
bao gồm lớp phân cực, màng làm chậm, và một hoặc nhiều lớp khác với lớp phân cực và 
màng làm chậm; và panen điện quang hữu cơ; trong đó chất hấp thụ tia cực tím, và hợp 
chất nhuộm màu có phổ hấp thụ có bước sóng hấp thụ lớn nhất nằm trong dải các bước 
sóng từ 380nm đến 430nm được pha trộn vào các lớp khác nhau trong số các lớp được 
bao gồm trong tấm mỏng quang học; và lớp có chất hấp thụ tia cực tím được bố trí gần 
với phía quan sát của thiết bị hiển thị than lớp có hợp chất nhuộm màu. Thiết bị hiển thị 
điện quang hữu cơ theo sáng chế có cơ chế có khả năng ngăn ngừa sự hư hại của điện 
quang hữu cơ. 
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Yong-Jun  (KR), PARK, Jong-Hoon  (KR), SON, ln-Jun  (KR), LEE, Yang-Soo  (KR), 
CHO, Hyung-Joo  (KR), JWA, Ho-Dong  (KR), CHOI, Woo-Young  (KR), YEOM, 
Dong-Hyun  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử để xử lý thông tin sinh trắc và phương pháp 

điều khiển thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm bộ xử lý và bộ nhớ được nối về mặt chức 

năng với bộ xử lý. Thiết bị điện tử thu nhận thông tin sinh trắc của người sử dụng qua bộ 
cảm biến sinh trắc, xác định thông tin sinh trắc ảo tương ứng với thông tin sinh trắc thu 
nhận được, và truyền thông tin sinh trắc ảo đến thiết bị điện tử bên ngoài qua mạch 
truyền thông. Thiết bị điện tử có thể bao gồm bộ cảm biến sinh trắc, mạch truyền thông, 
và bộ nhớ có thể được nối điện với bộ cảm biến sinh trắc và môđun truyền thông và lưu 
trữ các lệnh cần được thực hiện bởi bộ xử lý. 
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(54) Thiết bị điện tử và cơ cấu gập của thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử gập được có màn hình hiển thị rộng và cơ cấu gập 
của thiết bị này. Thiết bị điện tử được bộc lộ bao gồm: thiết bị điện tử thứ nhất có bề 
mặt trong thứ nhất, bề mặt ngoài thứ nhất, và các bề mặt bên thứ nhất được bố trí giữa 
bề mặt trong thứ nhất và bề mặt ngoài thứ nhất; thiết bị điện tử thứ hai có bề mặt trong 
thứ hai, bề mặt ngoài thứ hai, và các bề mặt bên thứ hai được bố trí giữa bề mặt trong 
thứ hai và bề mặt ngoài thứ hai; và phần nối để nối thiết bị điện tử thứ nhất và thiết bị 
điện tử thứ hai, trong đó thiết bị điện tử thứ hai có phần gập song song với phần nối và 
nhờ đó, có thể được gập lên hoặc được mở ra từ thiết bị điện tử thứ nhất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền dịch vụ khẩn cấp đường xuống, trạm gốc, 

thiết bị người dùng và vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền dịch vụ khẩn cấp đường xuống và hệ thống. 

Phương pháp bao gồm các bước: dành riêng, bởi trạm gốc từ tài nguyên hệ thống, tài 
nguyên là tài nguyên được dành riêng để truyền dịch vụ khẩn cấp đường xuống; gửi, bởi 
trạm gốc, thông tin chỉ báo thứ nhất đến thiết bị người dùng, để lệnh cho thiết bị người 
dùng thu dịch vụ khẩn cấp đường xuống bằng cách sử dụng tài nguyên được chỉ báo bởi 
thông tin chỉ báo thứ nhất, trong đó thông tin chỉ báo thứ nhất được sử dụng để chỉ báo 
tài nguyên được dành riêng; và gửi, bởi trạm gốc, dịch vụ khẩn cấp đường xuống đến 
thiết bị người dùng bằng cách sử dụng tài nguyên được dành riêng. Trong các giải pháp 
của sáng chế, hiệu quả truyền của dịch vụ khẩn cấp đường xuống có thể được nâng cao, 
và dịch vụ khẩn cấp đường xuống có thể được truyền đúng thời điểm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Anten và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến anten và thiết bị truyền thông. Anten theo sáng chế bao gồm các bộ 
anten (101). Mỗi bộ anten (101) bao gồm các nhánh anten (102) và một nhánh cấp điện 
(103). Các nhánh anten (102) khác nhau trong cùng bộ anten (101) tương ứng với các 

dải tần khác nhau. ít nhất một cặp bộ anten tồn tại trong số các bộ anten (101). Khoảng 
cách giữa hai bộ anten (101) trong mỗi cặp bộ anten nhỏ hơn khoảng cách thiết lập 
trước thứ nhất. Các hướng bức xạ của các nhánh anten (102) trong mỗi cặp bộ anten mà 
tương ứng với cùng dải tần là khác nhau. Theo sáng chế, sự cách ly giữa các bộ anten 
trong anten có thể được tăng lên.  
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(54) Phương pháp giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã ảnh, phương pháp này bao gồm các bước: thu 
nhận, bởi bộ giải mã bao gồm bộ xử lý, chế độ dự báo của khối hiện thời, từ dòng bit; 
khi chế độ dự báo của khối hiện thời là dự báo liên kết, thu nhận ứng viên thông tin dự 
báo vectơ động không gian của khối hiện thời bằng cách sử dụng vectơ động của khối 
không gian có thể sử dụng được có liên quan về mặt không gian với khối hiện thời; thu 
nhận ứng viên thông tin dự báo vectơ động tạm thời của khối hiện thời bằng cách sử 
dụng vectơ động của khối tạm thời có thể sử dụng được có liên quan tạm thời với khối 
hiện thời; bổ sung, khi số lượng ứng viên thông tin dự báo vectơ động không gian và 
ứng viên thông tin dự báo vectơ động tạm thời nhỏ hơn số định trước n, trong đó n là số 
nguyên bằng hoặc lớn hơn hai, vectơ zero mà sẽ là ứng viên thông tin dự báo vectơ động 
theo đó số lượng các ứng viên thông tin dự báo vectơ động sẽ là số định trước n; và thu 
nhận thông tin dự báo vectơ động của khối hiện thời dựa trên thông tin chỉ báo thông tin 
dự báo vectơ động trong số các ứng viên thông tin dự báo vectơ động.  
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(54) Phương pháp giải mã thông tin chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã thông tin chuyển động, phương pháp này bao 
gồm các bước: thu nhận, bởi bộ giải mã bao gồm bộ xử lý, ứng viên thông tin dự báo 
vectơ động không gian của đơn vị dự báo hiện thời bằng cách sử dụng vectơ động của 
bộ dự báo không gian có thể sử dụng được có liên quan về mặt không gian với đơn vị dự 
báo hiện thời; thu nhận ứng viên thông tin dự báo vectơ động tạm thời của đơn vị dự báo 
hiện thời bằng cách sử dụng vectơ động của bộ dự báo tạo thời có thể sử dụng được có 
liên quan tạm thời với đơn vị dự báo hiện thời; bổ sung, khi số lượng ứng viên thông tin 
dự báo vectơ động không gian và ứng viên thông tin dự báo vectơ động tạm thời nhỏ 
hơn số định trước n, trong đó n là số nguyên bằng hoặc lớn hơn hai, vectơ zero mà sẽ là 
ứng viên thông tin dự báo vectơ động theo đó số lượng ứng viên thông tin dự báo vectơ 
động sẽ là số định trước n; thu nhận thông tin để xác định thông tin dự bảo vectơ động 
trong số các ứng viên thông tin dự bảo vectơ động, từ dòng bit; và thu nhận thông tin dự 
báo vectơ động của đơn vị dự báo hiện thời dựa trên thông tin này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị được tạo cấu hình để giải mã ảnh, thiết bị này bao gồm: bộ giải 
mã entropy để thu nhận chế độ dự báo của khối hiện thời, từ dòng bit; bộ tạo mà nó, khi 
chế độ dự báo của khối hiện thời là dự báo liên kết, thu nhận ứng viên thông tin dự báo 
vectơ động không gian của khối hiện thời bằng cách sử dụng vectơ động của khối không 
gian có thể sử dụng được có liên quan về mặt không gian với khối hiện thời và ứng viên 
thông tin dự báo vectơ động tạm thời của khối hiện thời bằng cách sử dụng vectơ động 
của khối tạm thời có thể sử dụng được có liên quan tạm thời với khối hiện thời, và bổ 
sung, khi số lượng ứng viên thông tin dự báo vectơ động không gian và ứng viên thông 
tin dự báo vectơ động tạm thời nhỏ hơn số định trước n, trong đó n là số nguyên bằng 
hoặc lớn hơn hai, vectơ zero mà sẽ là ứng viên thông tin dự báo vectơ động theo đó số 
lượng ứng viên thông tin dự báo vectơ động sẽ là số định trước n; và bộ giải mã thông 
tin chuyển động để thu nhận thông tin dự báo vectơ động của khối hiện thời dựa trên 
thông tin chỉ báo thông tin dự báo vectơ động trong số các ứng viên thông tin dự báo 
vectơ động.  
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(21) 1-2018-03206 (51) 7 G02B  5/30, C09J  7/00,  201/00, 

G09F  9/00,  9/30, H01L  27/32,  
51/50, H05B  33/02 

(22) 22.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/088405         22.12.2016 (87) WO2017/111034 29.06.2017 
(30) 2015-254524         25.12.2015      JP 

2016-048883         11.03.2016      JP 
2016-247764         21.12.2016      JP 

(71) NITTO DENKO CORPORATION   (JP) 
1-1-2,Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan  

(72) KATAMI, Hirofumi  (JP), YAMAMOTO, Shinya  (JP), YAGINUMA, Hironori  (JP), 
YASUI, Atsushi  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần chất dính nhạy áp dùng cho thiết bị hiển thị điện 

quang hữu cơ, lớp chất dính nhạy áp dùng cho thiết bị hiển thị 
điện quang hữu cơ, màng phân cực được gắn lớp chất dính 
nhạy áp dùng cho thiết bị hiển thị điện quang hữu cơ và thiết 
bị hiển thị điện quang hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần chất dính nhạy áp dùng cho thiết bị hiển thị điện quang 
hữu cơ, bao gồm polyme gốc, chất hấp thụ tia cực tím, và hợp chất nhuộm màu có phổ 
hấp thụ thể hiện bước sóng hấp thụ lớn nhất trong dải bước sóng từ 380nm đến 430nm. 
Nhờ sử dụng hợp phần chất dính nhạy áp theo sáng chế dùng cho thiết bị hiển thị điện 
quang hữu cơ trong thiết bị hiển thị điện quang hữu cơ, có thể tạo nên lớp chất dính 
nhạy áp dùng cho thiết bị hiển thị điện quang hữu cơ, lớp chất dính nhạy áp có độ trong 
suốt cao và có khả năng cho phép ngăn ngừa sự hư hại của thành phần điện quang hữu 
cơ. Sáng chế khiến có thể tạo nên lớp chất dính nhạy áp dùng cho thiết bị hiển thị điện 
quang hữu cơ, được tạo nên từ hợp phần chất dính nhạy áp; màng phân cực được gắn lớp 
chất dính nhạy áp có màng phân cực và lớp chất dính nhạy áp dùng cho thiết bị hiển thị 
điện quang hữu cơ; và thiết bị hiển thị điện quang hữu cơ bao gồm lớp chất dính nhạy áp 
và/hoặc màng phân cực được gắn lớp chất dính nhạy áp.  
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(11) 59568 
(21) 1-2018-03212 (51) 7 C12Q  1/68 

(62) 1-2015-02824   
(22) 04.08.2015 (43) 25.09.2018 
(30) 1-2015-02824            04.08.2015     VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
(71) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  (VN) 

Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Tất Trung  (VN), Trần Thị Thanh Huyền  (VN), Phan Quốc Hoàn  (VN), Lê Hữu 

Song  (VN) 
(54) Quy trình phát hiện đột biến gen EGFR 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phát hiện đột biến gen EGFR có mã NM-005228.3 tại vị 
trí exon 21 từ mẫu ADN của bệnh nhân ung thư phổi, trong đó quy trình này bao gồm 
các bước: a) khuếch đại gen bằng PCR trên máy PCR định lượng; và) phát hiện đột biến 
theo biểu đồ khuếch đại của mẫu trên máy PCR định lượng để xác định mức độ đột biến 
gen EGFR. Bằng cách sử dụng các đoạn mồi đặc hiệu, đầu dò phân tử và kẹp peptit, quy 
trình theo sáng chế cho phép phát hiện được đột biến liên quan đến exon 21 của gen 
EGFR với ngưỡng phát hiện đạt 0,1% nhằm hỗ trợ trong việc đưa ra phác đồ điều trị 
bệnh ung thư phổi.  
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(11) 59569 
(21) 1-2018-03218 (51) 8 H04N  5/341,  5/355,  5/225,  5/232 

(22) 19.12.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2016/014862    19.12.2016 (87) WO2017/111408 A1 29.06.2017 
(30) 10-2015-0186616         24.12.2015      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) KIM, Dongsoo (KR), KANG, Hwayong (KR), YOON, Youngkwon (KR), KIM, 

Moonsoo (KR), BAEK, Jaemyung (KR), WON, Jonghoon (KR), JEONG, Taekseong 
(KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp đồng bộ dữ liệu bằng thiết bị 

điện tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp đồng bộ dữ liệu bằng thiết bị điện tử. 

Đặc tính hoạt động thứ nhất của cảm biến ảnh thứ nhất của thiết bị điện tử và đặc tính 

hoạt động thứ hai của cảm biến ảnh thứ hai của thiết bị điện tử được xác định. ít nhất 
một trong số khoảng thời gian truy nhập thứ nhất của dòng ngang thứ nhất của cảm biến 
ảnh thứ nhất và khoảng thời gian truy nhập thứ hai của dòng ngang thứ hai của cảm biến 
ảnh thứ hai được thay đổi, dựa vào sự khác nhau giữa đặc tính hoạt động thứ nhất và đặc 
tính hoạt động thứ hai, để đồng bộ khoảng thời gian truy nhập thứ nhất và khoảng thời 
gian truy nhập thứ hai. Dòng ngang thứ hai tương ứng với dòng ngang thứ nhất. Dữ liệu 
ảnh tương ứng với dòng ngang thứ nhất được thu qua cảm biến ảnh thứ nhất dựa vào 
khoảng thời gian truy nhập thứ nhất được đồng bộ. Dữ liệu ảnh tương ứng với dòng 
ngang thứ hai được thu qua cảm biến ảnh thứ hai dựa vào khoảng thời gian truy nhập thứ 
hai được đồng bộ.  
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(21) 1-2018-03219 (51) 8 H04L  1/18 

(22) 30.12.2015 (43) 25.09.2018 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, P. R. China 

(72) TANG, Hao (CN), WEI, Dongdong (CN), ZHOU, Guohua (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền đường xuống, trạm gốc và thiết bị đầu 

cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền đường xuống và trạm gốc và thiết bị đầu cuối 

tương ứng. Theo một vài cách thực hiện khả thi, trạm gốc gửi thông tin điều khiển 
đường xuống tới thiết bị đầu cuối trong khung con n+k, trong đó thông tin điều khiển 
đường xuống bao gồm thông tin chỉ báo và nhận dạng quy trình xử lý yêu cầu lặp lại tự 
động lai (HARQ), thông tin chỉ báo được sử dụng để chỉ báo vị trí của ít nhất một ký 
hiệu ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) trong dữ liệu mà được gửi bởi 
trạm gốc tới thiết bị đầu cuối trong khung con n, nhận dạng quy trình xử lý HARQ 
trong thông tin điều khiển đường xuống giống như nhận dạng quy trình xử lý HARQ 
trong khung con n, và cả n và k là các số tự nhiên; và trạm gốc truyền, trong khung con 
n+k, ít nhất dữ liệu mà được gửi tới thiết bị đầu cuối và nó ở trên ít nhất một ký hiệu 
OFDM mà trong khung con n và nó được chỉ báo bởi thông tin chỉ báo.  
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(86) PCT/JP2016/075869         02.09.2016 (87) WO2017/110156 A1 29.06.2017 
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(71) NEW REGISTON CO., LTD.  (JP) 

2062, Kotsumi, Kaizuka-shi, Osaka 5970102 Japan 
(72) YAMAUCHI, Kenji (JP), KITATANI, Tatsuo (JP), TAKITA, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mài và công cụ mài dùng cho thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mài mà ngăn không cho bề mặt của chi tiết mài bị mòn đều, 
từ đó ngăn khả năng mài bị giảm mạnh và bỏng do mài. Thiết bị mài 1 theo sáng chế 
bao gồm bộ đỡ 20 gắn vào trục quay 12 được truyền động bởi bộ truyền động quay 11, 
để quay nguyên khối với trục quay 12, và chi tiết mài 30 được xếp chồng lên trên bộ đỡ 
20 và có bề mặt mài không bằng phẳng 31 được tạo thành bởi nhiều hạt nhám. Trên bề 
mặt của bộ đỡ 20 có các phần bề mặt nhô ra 21 tiếp xúc với mặt sau của chi tiết mài 30 
khi sử dụng, và các phần bề mặt lõm vào 22 bị lõm so với các phần bề mặt nhô ra 21, 
được đặt xen kẽ theo hướng tỏa tròn. Cơ cấu ăn khớp 50 mà tạo sự ăn khớp tại mỗi vị trí 
góc xác định trước để giữ cho chi tiết mài 30 hoặc bộ đỡ 20 dịch chuyển theo góc xác 
định trước theo hướng đường tròn, được lắp giữa bộ đỡ 20 và chi tiết mài 30, giữa trục 
quay 12 và chi tiết mài 30, hoặc giữa trục quay 12 và bộ đỡ 30.  
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2. FINE SINTER CO., LTD.  (JP) 
1189-11, Nishinohora, Akechi-cho, Kasugai-shi, Aichi 480-0303 Japan 

(72) FUJIMOTO, Takahiro (JP), SAKAGUCHI, Atsushi (JP), ASABE, Kazutaka (JP), 
KAWASAKI, Kazumichi (JP), NAKANO, Takeshi (JP), OKAHIRA, Tokitake (JP), 
KARINO, Yasushi (JP), TAKAMI, Hajime (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Má phanh dùng cho toa tàu và phanh đĩa được trang bị má 

phanh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến má phanh bao gồm: nhiều chi tiết ma sát được sắp xếp cách nhau, 

mỗi chi tiết ma sát có bề mặt trước hướng về bề mặt trượt của đĩa phanh; tấm đệm được 
bắt chặt vào bề mặt sau của mỗi chi tiết ma sát; tấm nền đỡ mỗi chi tiết ma sát ở vùng 
bao gồm phần tâm của mỗi chi tiết ma sát; và chi tiết đàn hồi được bố trí giữa tấm nền 
và tấm đệm trên phía bề mặt sau của mỗi chi tiết ma sát. Hai chi tiết ma sát gần kề với 

nhau được lấy là một cặp, và tấm đệm được bắt chặt vào mỗi cặp chi tiết ma sát. ở mỗi 
cặp chi tiết ma sát, hai chi tiết ma sát được sắp xếp dọc theo hướng vòng tròn của đĩa 
phanh.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WEN, Geyi (CN), WANG, Jun (CN), ZHANG, Ming (CN), SHI, Xueliang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Môđun anten, anten đa đầu vào đa đầu ra và thiết bị đầu cuối

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, và cụ thể là, đến môđun anten, 
anten đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) và thiết bị đầu cuối. Môđun anten bao gồm vùng 
khoảng trống, phần đỡ, và ít nhất hai nhánh; mỗi nhánh được bố trí trên phần đỡ; phần 
nhô cục bộ của phần đỡ trên mặt phẳng ngang nằm bên trong vùng khoảng trống; và 
phần nhô, trên mặt phẳng ngang, của một đầu mà của mỗi nhánh và nó được kết cấu để 
liên kết với điểm cấp ở phía ngoài vùng khoảng trống, và phần nhô của đầu cuối trên 
mặt phẳng ngang ở phía trong vùng khoảng trống. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) CHENG, Yan (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống gửi và thu thông tin, thiết bị người 

dùng, trạm gốc và vật ghi đọc được bởi máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, và hệ thống gửi và thu thông tin, mà liên 

quan đến lĩnh vực các kỹ thuật truyền thông, để làm giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm 
người dùng. Phương pháp này bao gồm: thu, bởi thiết bị người dùng, thông tin đường 
xuống; xác định, bởi thiết bị người dùng, cấu trúc khung con của khung con thứ nhất 
theo thông tin đường xuống; xác định, bởi thiết bị người dùng, cấu trúc khung của tế 
bào phục vụ theo cấu trúc khung con của khung con thứ nhất; và gửi và thu, bởi thiết bị 
người dùng, thông tin trong tế bào phục vụ theo cấu trúc khung được xác định của tế 
bào phục vụ. Phương pháp được đề xuất trong các phương án của sáng chế có thể được 
sử dụng để truyền thông tin giữa trạm gốc và thiết bị người dùng.  
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(11) 59575 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Bàn gia công gỗ và thiết bị chế biến gỗ đa chức năng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn gia công gỗ và thiết bị gia công gỗ đa chức năng và có thể đề 

cập đến bản gia công gỗ và thiết bị gia công gỗ đa chức năng bao gồm chúng, bàn gia 
công gỗ bao gồm: chi tiết trụ đỡ mà tạo ra khả năng đỡ ở chiều cao định trước; chi tiết 
khung chính mà được đỡ bởi chi tiết trụ đỡ; chi tiết kẹp mà được liên kết với chi tiết 
khung chính sao cho để cố định gỗ cần gia công; chi tiết trượt mà được lắp đặt trên phần 
dưới của chi tiết khung chính và chi tiết kẹp để di chuyển theo cách trượt chi tiết kẹp 
theo chiều trước-sau; và chi tiết vận chuyển mà vận chuyển, theo chiều trục X, Y và Z 
một cách tương ứng, các thiết bị gia công gỗ được gắn trên phần trên của chi tiết khung 
chính, trong đó chi tiết khung chính bao gồm các rãnh liên kết đồ gá thứ nhất để liên kết 
ít nhất một trong số nhiều đồ gá gia công gỗ, và chi tiết kẹp bao gồm các rãnh liên kết 
đồ gá thứ hai và các rãnh liên kết đồ gá thứ ba để liên kết ít nhất một trong số các đồ gá 
gia công gỗ đó. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Đồ gá để sản xuất kết cấu lồi, lõm và phương pháp sản xuất 
kết cấu lồi, lõm sử dụng đồ gá này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ gá để sản xuất kết cấu lồi-lõm và phương pháp sản xuất kết cấu 
lồi-lõm. Sáng chế đề xuất đồ gá để sản xuất kết cấu lồi-lõm. Đồ gá để sản xuất kết cấu 
lồi-lõm được liên kết với thiết bị chế biến gỗ đa chức năng bao gồm bàn gia công gỗ để 
thực hiện nhiều thao tác tạo ra kết cấu lồi-lõm và máy bào soi được gắn trên bàn gia 
công gỗ này để thực hiện các thao tác vận hành tạo ra kết cấu lồi lõm, sử dụng nhiều 
đầu lưỡi phay. Hơn thế nữa, đồ gá để sản xuất cấu trúc lồi-lõm bao gồm ít nhất một đồ 
gá đỡ thanh gỗ đỡ hoặc cố định thanh gỗ cần gia công, đồ gá dẫn hướng tạo hình cho 
phép tạo ra các hình dạng tương ứng với các thao tác vận hành tạo ra kết cấu lồi-lõm, và 
đồ gá chặn duy trì sự di chuyển theo trục X của máy bào soi theo các khoảng tương ứng 
với các thao tác vận hành tạo ra kết cấu lồi-lõm. Theo đó, có thể dễ dàng tạo ra các rãnh 
và mối nối dạng vòng tròn, tròn, hình vuông, đuôi én và rãnh.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chuyển hóa nguồn rác thải điện, điện tử thành 

nguồn than và khí đốt sạch 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp, các hệ thống và các quy trình sạch, an toàn và 

hiệu quả để sử dụng phương pháp nhiệt phân cho các quy trình chuyển hóa các nguồn 
rác thải điện, điện tử khác nhau thành nguồn than và khí đốt sạch. Sáng chế xử lý các 
nguồn rác thải điện, điện tử như, ví dụ, toàn bộ bảng mạch, cắt và/hoặc nghiền một cách 
hữu hiệu nguồn rác thải này, và sau đó xử lý bằng cách sử dụng các phương pháp nhiệt 
phân để phá hủy và/hoặc tách halogen và các thành phần nguy hại khác để tạo ra nguồn 
than và khí đốt sạch, cùng với khả năng thu hồi các kim loại quý và các thành phần có 
giá trị khác từ than. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chuyển hóa nguồn rác thải bao gồm thảm lớn, 

thảm nhỏ, vật liệu polyme khác và/hoặc nguồn rác thải khác 
thành nguồn than và khí đốt sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, hệ thống và quy trình sạch, an toàn và hiệu quả dùng 
bước nhiệt phân để xử lý và chuyển hóa các vật liệu thảm lớn, thảm nhỏ, polyme và các 
nguồn rác thải khác, như rác thải rắn, lốp xe, phân bón, phế thải của máy cắt ô tô, các 
vật liệu tổng hợp sợi cacbon và thủy tinh, rác thải rắn đô thị, rác thải y tế, rác thải gỗ và 
các vật liệu tương tự thành nguồn than và khí đốt sạch. Phương pháp theo sáng chế xử lý 
vật liệu thảm lớn, thảm nhỏ, polyme bằng cách cắt và/hoặc nghiền một cách hiệu quả 
nguồn rác thải này, như rác thải và tàn tích của thảm sau tiêu dùng, và sau đó xử lý bằng 
cách sử dụng bước nhiệt phân để phá hủy và/hoặc phân tách các thành phần halogen và 
các thành phần nguy hiểm khác để tạo ra nguồn than và khí đốt sạch. Các nguồn rác thải 
bổ sung, như rác thải rắn, lốp xe, phân bón, phế thải của máy cắt ô tô, các vật liệu tổng 
hợp sợi cacbon và thủy tinh, các rác thải rắn đô thị, rác thải y tế, rác thải gỗ và các loại 
rác thải tương tự, cũng là thích hợp để xử lý theo phương pháp của sáng chế. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo graphen dải nano (graphene nanoribbon) 

từ than ống nano và phương pháp chế tạo hệ dầu nhờn dựa 
trên phụ gia graphen dải nano này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo graphen dải nano từ than ống nano và phương 
pháp chế tạo hệ dầu nhờn dựa trên phụ gia là graphen dải nano này. Hệ dầu nhờn dựa 
trên phụ gia graphen dải nano theo sáng chế có thể làm giảm hệ số ma sát đến gần 50% 
so với hệ dầu nhờn thương mại không có phụ gia  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ gá để sản xuất thành phần của giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ gá để sản xuất thành phần của giày dép lắp chặt thành 
phần, như đế giày, theo cách cho phép gia công một hoặc nhiều bề mặt của thành phần 
này mà không che khuất các bề mặt. Dụng cụ gá có phần cố định với bề mặt ép thứ nhất 
và phần điều chỉnh được có bề mặt ép thứ hai. Phần điều chỉnh được di chuyển so với 
phần cố định để ép một hoặc nhiều phần lồi của thành phần này giữa các bề mặt ép để 
lắp chặt thành phần vào dụng cụ gá để gia công.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bơm tiêm an toàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm an toàn bao gồm ống, mặt tựa kim tiêm và pittông, trong 
đó mặt tựa kim tiêm có thanh móc, phần biến dạng liên kết và phần kẹp ống; pittông có 
thân dạng thanh, và lỗ đưa móc vào có thể được nối ống với thanh móc của mặt tựa kim 
tiêm và nén phần biến dạng liên kết để biến dạng đàn hồi sao cho phần kẹp ống của mặt 
tựa kim tiêm không bị kẹp vào khe kẹp mặt tựa của ống, và lỗ đưa móc vào có thể móc 
vào thanh móc của mặt tựa kim tiêm để di chuyển mặt tựa kim tiêm. Bơm tiêm an toàn 
có thể cho phép đặt ổn định và tháo nhanh mặt tựa kim tiêm và giảm lượng dư thừa 
thuốc lỏng một cách hiệu quả. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm sàn dùng để tạo ra lớp phủ sàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm sàn dùng để tạo ra lớp phủ sàn, khác biệt ở chỗ, lớp phủ sàn này 
có các tấm sàn, trên ít nhất một cặp cạnh, các tấm sàn này được tạo ra có các phần nối, 
mà các phần nối này về cơ bản được sản xuất từ vật liệu làm tấm sàn, và các phần nối 
này được tạo kết cấu sao cho hai tấm sàn này, trên cặp cạnh nêu trên, có thể được lắp đặt 
và khóa vào nhau nhờ chuyển động xuống dưới và/hoặc nhờ nguyên lý gập xuống.  

  
 

   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
516 

(11) 59583 
(21) 1-2018-03300 (51) 8 G10L  19/04 

(62) 1-2016-00789   
(22) 03.03.2016 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Zhe (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân loại tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phân loại tín hiệu âm thanh, trong đó phương pháp gồm: 
xác định, theo độ hoạt động tiếng nói của khung âm thanh hiện tại, liệu có thu thập dao 
động phổ tần số của khung âm thanh hiện tại và lưu trữ dao động phổ tần số trong bộ 
nhớ dao động phổ tần số (101); cập nhật, theo việc liệu khung âm thanh là âm nhạc bộ 
gõ hoặc hoạt động của khung âm thanh lịch sử, các dao động phổ tần số được lưu trữ 
trong bộ nhớ dao động phổ tần số (102); và phân loại khung âm thanh hiện tại như là 
khung thoại hoặc khung âm nhạc theo thống kê của một phần hoặc tất cả dữ liệu hiệu 
dụng của các dao động phổ tần số được lưu trữ trong bộ nhớ dao động phổ tần số (103). 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị phân loại tín hiệu âm thanh.  
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(54) Bộ cánh quạt của quạt ly tâm, và phương pháp và thiết bị để 

chế tạo bộ cánh quạt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cánh quạt (8) bao gồm các phần được hàn phía tấm chính (8a, 

8b) giữa các đầu dọc trục cánh phía tấm chính (71) và tấm chính (60) và bao gồm các 
phần được hàn phía vỏ bảo vệ (8c) giữa các đầu dọc trục cánh phía vỏ bảo vệ (72) và vỏ 
bảo vệ (80). Các lỗ hàn phía tấm chính (8d) mà các rãnh kéo dài qua tấm chính (60) đến 
các phần của các đầu dọc trục cánh phía tấm chính (71) được bố trí trên tấm chính các 
phần được hàn (8a, 8b), trong khi các lỗ hàn phía vỏ bảo vệ (8e) mà các rãnh kéo dài 
qua vỏ bảo vệ (80) đến các đầu dọc trục cánh phía vỏ bảo vệ (72) được bố trí trên các 
đầu dọc trục cánh phía vỏ bảo vệ (8c). 
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(11) 59585 
(21) 1-2018-03331 (51) 8 H04L  12/28,  29/06,  29/08, G07C  

9/00, G06K  9/00 
(22) 09.01.2017 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/KR2017/000249       09.01.2017 (87) WO2017/122973 20.07.2017 
(30) 10-2016-0004192           13.01.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2018 
(71) FIVEGT CO., LTD.  (KR) 

(Gasan-dong) 307, 3Floor, 212, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08502, 
Republic of Korea 

(72) JEONG, Gyu Taek (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển tự động hóa trong nhà sử dụng sự nhận 

dạng khuôn mặt và phương pháp điều khiển tự động hóa trong 
nhà 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển tự động hóa trong nhà và phương pháp sử dụng 
sự nhận dạng khuôn mặt, và cụ thể là, đến hệ thống điều khiển tự động hóa trong nhà và 
phương pháp của chúng, phương pháp này sử dụng sự nhận dạng khuôn mặt để kiểm tra 
xem người dùng có đi vào nhà hay không, và vận hành các thiết bị điện tử trong nhà 
theo thông tin riêng của người dùng vào nhà. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất thiết bị 
nhận dạng khuôn mặt được tạo cấu hình để so sánh ảnh xác thực được chụp của mặt 
người dùng với các ảnh khuôn mặt lưu trữ trước đó để thực hiện việc xác thực người 
dùng đi vào nhà; máy chủ nhận dạng khuôn mặt được tạo cấu hình để nhận thông tin 
người dùng đã xác thực từ thiết bị nhận dạng khuôn mặt và truyền thông tin vào nhà để 
thông báo việc người dùng có vào nhà hay không đến thiết bị đầu cuối người dùng 
tương ứng với thông tin người dùng và bộ điều khiển thiết bị điện tử trong nhà được tạo 
cấu hình để điều khiển thiết bị điện tử trong nhà theo thông tin riêng thiết lập trước khi 
được kích hoạt bởi bộ kích hoạt tự động hóa trong nhà, do đó vận hành các thiết bị điện 
tử trong nhà tương ứng với thông tin riêng thiết lập bởi người dùng theo thông tin đi vào 
nhà của người dùng. 
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(11) 59586 
(21) 1-2018-03335 (51) 8 H04L  1/00, H04W  72/04 

(22) 09.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/105207       09.11.2016 (87) WO2017/113995 A1 06.07.2017 
(30) PCT/CN2015/100172         31.12.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129 China 

(72) WU, Hai (CN), GUO, Zhiheng (CN), CHENG, Xingqing (CN), LONG, Yi (CN), XIE, 
Xinqian (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông không dây, trạm gốc, thiết bị 

truyền thông và phương tiện đọc được bởi máy tính loại 
không tạm thời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây. Phương pháp 
truyền thông không dây bao gồm các bước: xác định, bởi trạm gốc, chế độ truyền được 
sử dụng để gửi dữ liệu tới thiết bị đầu cuối theo chu kỳ lập lịch hiện thời, trong đó chế 
độ truyền là một trong số chế độ truyền ghép đôi hoặc chế độ truyền không ghép đôi; và 
gửi, bởi trạm gốc tới thiết bị đầu cuối, thông tin chỉ báo loại thiết bị đầu cuối tương ứng 
với chế độ truyền. Theo phương pháp và thiết bị, thiết bị đầu cuối có thể thực hiện việc 
xử lý tương ứng theo chế độ truyền, nhờ đó nâng cao hiệu suất xử lý. Ví dụ, thiết bị đầu 
cuối có thể lựa chọn thuật toán thu thích nghi để giải điều biến tín hiệu, sao cho nâng 
cao độ chính xác và hiệu suất giải điều biến.  
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(11) 59587 
(21) 1-2018-03338 (51) 8 B21B  1/08,  1/088,  27/02 

(22) 17.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/084067            17.11.2016 (87) WO2017/119195 13.07.2017 
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(72) YAMASHITA, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất thép dạng chữ H và sản phẩm thép dạng 

chữ H 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thép dạng chữ H, phương pháp này bao gồm: 

bước cán thô; bước cán trung gian; và bước cán hoàn thiện. Máy cán mà thực hiện bước 
cán thô được khắc với nhiều đường rãnh; việc tạo dạng trong một hoặc nhiều khuôn cán 
được thực hiện trên vật liệu cần được cán trong các đường rãnh; đường rãnh thứ nhất và 
đường rãnh thứ hai được tạo thành với các phần nhô; trong đường rãnh thứ hai và các 
đường rãnh tiếp theo, việc cán được thực hiện; trong đường rãnh thứ ba và các đường 
rãnh tiếp theo ngoại trừ đường rãnh cuối cùng trong số các đường rãnh, bước uốn cong 
tuần tự các phần phân chia được tạo thành bởi các đường phân chia được thực hiện; và 
đường rãnh cuối cùng là đường rãnh tạo dạng phẳng, và việc cán và tạo dạng trong 
đường rãnh tạo dạng phẳng được thực hiện. Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm thép 
dạng chữ H.   
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(11) 59588 
(21) 1-2018-03339 (51) 8 B21B  1/08,  1/088,  27/02 

(22) 17.11.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/JP2016/084141            17.11.2016 (87) WO2017/119196 13.07.2017 
(30) 2016-002066            07.01.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 
(72) YAMASHITA, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất thép dạng chữ H và thiết bị cán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thép dạng chữ H, phương pháp này bao gồm 
bước cán thô; bước cán trung gian; và bước cán hoàn thiện. Máy cán mà thực hiện bước 
cán thô được khắc nhiều đường rãnh; các đường rãnh bao gồm các đường rãnh nêm như 
là các đường rãnh tại tầng trước đó được bố trí các phần nhô, và các đường rãnh uốn 
cong như là các đường rãnh tại tầng tiếp theo; các đường rãnh nêm bao gồm các đường 
rãnh có cấu trúc để tạo ra tạo ra hai loại đường phân chia khác nhau về độ dài; các 
đường rãnh uốn cong bao gồm các đường rãnh có kích thước theo hai loại của các phần 
tương ứng mặt bích khác nhau về độ dài được tạo thành trong vật liệu cần được cán 
trong các đường rãnh nêm; và trong các đường rãnh uốn cong, việc cán được thực hiện 
trong trạng thái mà các bề mặt mép của vật liệu cần được cán tiếp xúc với các bề mặt 
ngoại biên của các đường rãnh. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị cán.  
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(72) SHARMA, Nikhil (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe kiểu ngồi để chân hai bên (10) bao gồm nắp che thân xe (40) 
được bố trí ở điểm giữa của đường (43) nối bình nhiên liệu (34) và bậc để chân (32). 
Phần chứa đồ (41) để cất giữ bình hoặc vật dụng cất giữ (42) khác được tạo ra trong nắp 
che thân xe (40). Phần chứa đồ mở về phía hướng phía bên xe và được tạo ra theo chiều 
dọc dọc theo hướng dọc xe, nhờ vậy vật dụng cất giữ có thể dễ dàng được nắm từ bên 
ngoài, đơn giản hóa thao tác cất giữ/lấy vật dụng cất giữ ra.  
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(22) 12.01.2017 (43) 25.09.2018 
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(30) 14/996,916      15.01.2016      US 
(71) COLE HAAN LLC  (US) 

45 West 8th Street, Third Floor, New York, New York 10011, United States of 
America 

(72) SHEPHERD, Aubert (US), YALAMANCHILI, Raghu (CN), JAYAVEL, Narendran 
(IN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Giày và phương pháp chế tạo giày 

  (57)     Giày bao gồm đế và phần bên trên được gắn chặt vào đế. Đế có bộ phận đế bên dưới, bộ 
phận gót, bộ phận thân, đệm gót, và tấm lót chân. Bộ phận gót mở rộng xuống phía dưới 
từ bộ phận đế bên dưới. Bộ phận gót bao gồm bề mặt chu vi bên ngoài gót và khoang 
gót phía trên hở. Bộ phận đế bên dưới bao gồm bề mặt đỉnh và khoang đế bên dưới mở 
rộng xuống phía dưới từ bề mặt đỉnh. Bộ phận thân có phần lòng bàn chân thân và phần 
gót thân. Phần lòng bàn chân thân trong khoang đế bên dưới và phần gót thân trong 
khoang gót. Đệm gót trong khoang gót. Phần gót thân được kẹp giữa đệm gót và bộ 
phận gót.  
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62/275,941         07.01.2016      US 
62/421,137         11.11.2016      US 

(71) 1. WESTERN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES   (US) 
309 E. Second Street Pomona, CA 91766, United States of America 
2. TESORX PHARMA, LLC  (US) 
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(72) BETAGERI, Guru, V.  (US), VENKATESAN, Natarajan  (IN), OEFELEIN, Michael, 
G.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phân tán tiền liposom dạng bột, dược phẩm chứa chế 

phẩm này, phương pháp điều chế chế phẩm liposom từ chế phẩm 
phân tán tiền liposom và dược phẩm chứa chế phẩm liposom 
thu được từ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân tán tiền liposom dạng bột chứa các hóa chất trị liệu, 
phương pháp điều chế chế phẩm liposom từ chế phẩm tiền liposom, và dược phẩm chứa 
chế phẩm này. Chế phẩm tiền liposom và liposom chứa các hóa chất trị liệu, cũng như 
thuốc và các dạng liều chứa chế phẩm này, có thể được sử dụng với phác đồ điều trị cho 
bệnh ung thư bàng quang và bệnh ung thư biểu mô đường niệu. Do đó, chế phẩm, thuốc, 
và dạng liều theo sáng chế là thích hợp để điều trị bệnh ung thư bàng quang bằng cách 
sử dụng trong bàng quang và để điều trị bệnh ung thư biểu mô đường niệu. Chế phẩm 
theo sáng chế chứa (a) taxan (ví dụ, paclitaxel, docetaxel) hoặc cisplatin, (b) 
phospholipit thứ nhất, dimyristoyl phosphatidylcholin (DMPC), và (c) phospholipit thứ 
hai, dimyristoyl phosphatidyl glyxerol natri (DMPG). Chế phẩm tiền liposom tạo thành 
liposom khi tiếp xúc với chất dẫn chứa nước. 
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(71) 1. SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.   (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chlyoda-Ku, Tokyo, Japan  
2. HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 
1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(72) Tomohiro KUROKAWA  (JP), Shinji SHIRAISHI  (JP), Akira HAMAUZU  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị đánh lửa, phương pháp điều khiển thiết bị đánh lửa và 

hệ thống truyền động động cơ đốt trong 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đánh lửa, phương pháp điều khiển thiết bị đánh lửa, và hệ 

thống truyền động động cơ đốt trong mà có thể làm giảm chi phí. Thiết bị đánh lửa (1) 
theo sáng chế là thiết bị đánh lửa để đánh lửa động cơ đốt trong, bao gồm: bộ dò xung 
(2) để dò các xung (G1 đến G3) có cùng phân cực tương ứng lần lượt với các điện trở từ 
(22a, 22b và 22c) các điện trở từ (22a, 22b và 22c) được bố trí không đều nhau trên 
vùng ngoại biên của rôto (22) của máy phát điện (21) dọc theo hướng chu vi, máy phát 
điện (21) phát ra điện năng nhờ được dẫn động bởi động cơ đốt trong; và bộ điều khiển 
(3) để thực hiện điều khiển đánh lửa động cơ đốt trong dựa trên các xung (G1 đến G3) 
dò được bởi bộ dò xung (2). 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  

 
(11) 3886 
(21) 2-2017-00049 (51) 7 A01G  1/00 

(22) 27.02.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2017 
(71) SHENG LONG PLANTS ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

Rm. 123, 12F., No. 53, Zhonghua 4th Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 80245, 
Taiwan 

(72) Shu-Hsieh Hung (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chi tiết nối que tạo hình dùng cho cây có hoa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chi tiết nối que tạo hình dùng cho cây có hoa, chi tiết này 
có dạng hình cung và được làm bằng vật liệu dẻo thân thiện với môi trường có độ bền và 
độ uốn thích hợp, ít nhất một phần đầu của chi tiết nối (1) có lỗ dài rỗng (11) để xuyên 
và kết hợp phần trên của que tạo hình (2), và que tạo hình (2) được tạo hình có độ cong 
thích hợp để đỡ cụm hoa của cây có hoa. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 3887 
(21) 2-2017-00050 (51) 7 A01G  1/00 

(22) 27.02.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2017 
(71) SHENG LONG PLANTS ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

Rm. 123, 12F., No. 53, Zhonghua 4th Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 80245, 
Taiwan 

(72) Shu-Hsieh Hung (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ tạo hình dùng cho cây có hoa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dụng cụ tạo hình dùng cho cây có hoa. Que tạo hình (1) 
được tạo ra liền khối bằng vật liệu dẻo thân thiện với môi trường có độ bền và độ uốn 
thích hợp, được cắm và được cố định vào chậu hoa, và tạo kết cấu để cố định với phía 
cuống nhỏ của cây có hoa để đỡ và cố định cuống nhỏ. Que tạo hình (1) có đầu kết hợp 
với chi tiết nối (2) có dạng hình cung, và ít nhất một phần trên có lỗ dài rỗng (21) để di 
xuyên qua và kết hợp phần trên của que tạo hình (1) và có khả năng đỡ cuống nhỏ (41) 
và cụm hoa (43). Que tạo hình (1) có thể được kết hợp với que tạo hình khác bằng ống 
lồng nối (3), và ống lồng nối (3) này có một đầu có lỗ dài rỗng và đầu kia có rãnh chốt 
để kết hợp hai que tạo hình để đỡ cuống nhỏ (41) và cụm hoa (43) và tiết kiệm thời gian. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
528 

(11) 3888 
(21) 2-2017-00058 (51) 7 B82Y  40/00, C01B  31/04 

(22) 06.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2017 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ nano ứng dụng  (VN) 

Số 11, lô C, tập thể hóa chất, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Tuấn Anh  (VN), Lã Đức Dương (VN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất các tấm nano graphen trực tiếp từ 

graphit 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất các tấm nano graphen (graphene 

nanoplateles - GNPs) trực tiếp từ graphit trong một bước duy nhất bằng cách khuấy hỗn 
hợp bao gồm graphit tự nhiên, dung dịch axit và hỗn hợp chất oxy hóa để bóc tách các 
lớp graphit tự nhiên, tạo ra các tấm graphen có độ dày nhỏ hơn 15nm với hiệu suất xấp 
xỉ 100%.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 3889 
(21) 2-2017-00062 (51) 7 B29C  45/06 

(22) 08.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2017 
(71) KING STEEL MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 22, 7th rd., Industrial Park Taichung, Taichung City 407, Taiwan 
(72) CHEN, FA-SHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu cấp nguyên liệu dùng cho thiết bị đúc dạng mâm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu cấp nguyên liệu dùng cho thiết bị đúc dạng mâm. 
Các bộ cấp liệu được bố trí tách rời trên chu vi của mâm có thể lần lượt dịch chuyển 
giữa vị trí cấp nguyên liệu và vị trí chuẩn bị. Khi bộ cấp liệu nằm ở vị trí cấp nguyên 
liệu, thì bộ cấp liệu này có thể liền kề với khuôn đúc tương ứng nằm trên mâm và có thể 
cấp nguyên liệu vào khuôn đúc này. Tuy nhiên, khi bộ cấp liệu nằm ở vị trí chuẩn bị, thì 
bộ cấp liệu này tách rời khỏi khuôn đúc và khuôn đúc này được phép dịch chuyển giữa 
các bộ cấp liệu khác nhau cùng với chuyển động quay của mâm. Ngoài ra, ít nhất hai 
trong số các bộ cấp liệu này được bố trí dưới dạng các bộ cấp liệu được điều khiển và 
các bộ cấp liệu được điều khiển này được phép lần lượt dịch chuyển giữa vị trí được 
phép và vị trí không được phép. Khi bộ cấp liệu được điều khiển nằm ở vị trí được phép, 
thì bộ cấp liệu được điều khiển này có thể dịch chuyển đến vị trí cấp nguyên liệu để cấp 
nguyên liệu vào khuôn đúc ngoài được bố trí trên mâm. Khi bộ cấp liệu được điều khiển 
nằm ở vị trí không được phép, thì bộ cấp liệu được điều khiển này không thể dịch 
chuyển đến vị trí cấp nguyên liệu.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
530 

(11) 3890 
(21) 2-2017-00063 (51) 7 E02B 3/12 

(22) 08.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2017 
(75) Tôn Thất Vĩnh  (VN) 

Phòng B2-14-11 chung cư Dream Home, đường số 59 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Tấm bê tông liên kết mảng dương âm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm bê tông liên kết mảng dương âm có tác dụng chống lại tác 

dụng của sóng và dòng chảy, bảo vệ mái đê, bờ sông, bờ biển và cảng. Kết cấu bê tông 
có ngàm liên kết dương âm (1) và được xác định bằng kích thước tấm bằng các công 
thức khoa học (2). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
531 

(11) 3891 
(21) 2-2017-00065 (51) 7 B29C  45/00 

(22) 10.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2017 
(71) CHERRY CHIEF MAF., CORP.  (TW) 

1F., No. 39, Sec. 2, Guodao Rd., Luzbou Dist., New Taipei City 247, Taiwan 
(72) Ching-Chuan Hsieh (TW) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Vật đúc hỗn hợp bằng nhựa tổng hợp và thép không gỉ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vật đúc hỗn hợp bằng nhựa tổng hợp và thép không gỉ bao 
gồm: miếng thép không gỉ; và miếng nhựa tổng hợp được neo móc và được nối liền 
trong miếng thép không gỉ ở dạng nguyên khối bằng phương pháp đúc phun: trong đó 
miếng thép không gỉ có bề mặt đa lỗ xốp bao gồm nhiều vi lỗ có kích thước nano, mà 
miếng thép này đã được điện phân, gia công thô, và khử bụi; miếng nhựa tổng hợp 
hướng vào bề mặt đa lỗ xốp có nhiều vi lỗ có kích thước nano của miếng thép không gỉ, 
mà bề mặt này được nối liền theo kiểu gắn liền; bề mặt được nối liền theo kiểu gắn liền 
bao gồm nhiều phần neo móc được phân bố và được nối liền trong các vi lỗ có kích 
thước nano của miếng thép không  gỉ. Sau khi bề mặt của thép không gỉ bằng phẳng đã 
có hiệu ứng neo móc, thì bề mặt này được kết nối với các miếng nhựa tổng hợp khác 
nhau bằng phương pháp đúc chèn. Với chất liệu bất kỳ của miếng thép không gỉ, thử 
nghiệm dập lõm đã cho thấy độ bền là hơn 15N/mm2 sau khi kết nối giúp đem lại độ 
khít ổn định. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
532 

(11) 3892 
(21) 2-2017-00067 (51) 7 E02B  7/00 

(22) 13.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2017 
(75) CHI-HSIA HUNG  (TW) 

No.609-6, Linsen rd., Wufeng dist., Taichung city 413, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Cửa chắn nước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cửa chắn nước gồm có khung có hai cột trụ (11) và ray 
dưới (15) được nối giữa hai đầu dưới tương ứng của hai cột trụ (11). Mỗi cột trụ (11) có 
rãnh (12) được xác định theo hướng trục ở phần bên trong của cột trụ (11). Bộ phận 
chặn (20) được gài có thể trượt được với hai rãnh (12) tương ứng của hai cột trụ (11). 
Đầu dưới của bộ phận chặn (20) tiếp xúc với ray dưới (15). Bộ phận chèn (30) gồm có 
hai chi tiết chèn (31) được bố trí trong hai rãnh (12) của hai cột trụ (11). Nhiều chi tiết 
khóa (32) kéo dài theo kiểu bắt ren qua hai cột trụ (11) và tiếp xúc với hai chi tiết chèn 
(31) để chèn bộ phận chặn (20). Bộ phận ép (40) ép phần đỉnh của bộ phận chặn (20). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 3893 
(21) 2-2017-00071 (51) 7 F02D  41/00, F02M  51/00 

(22) 17.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2017 
(71) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  (VN) 

Số 484 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
(72) Đặng Văn Uy (VN) 
(54) Qui trình định chuẩn các thông số cho động cơ điezen sử dụng 

hệ thống cấp nhiên liệu điện tử (ECU)/hệ thống cấp nhiên liệu 
đường dầu chung (common rail), hệ thống cấp nhiên liệu điện 
tử cho động cơ điezen thủy áp dụng qui trình này 

  (57)     Sáng chế đề xuất qui trình định chuẩn các thông số cho động cơ điezen sử dụng hệ 
thống cấp nhiên liệu điện tử (ECU - Electronic Control Unit)/hệ thống cấp nhiên liệu 
đường dầu chung (common rail) chạy bằng nhiên liệu hỗn hợp dầu thực vật - DO 
(Diesel Oil), qui trình này bao gồm các bước: khảo sát và thu thập các thông số kĩ thuật 
cơ bản và dữ liệu thử động cơ; kiểm tra đánh giá thực trạng động cơ, phục hồi động cơ; 
định chuẩn (calibration) đối với động cơ điezen để phục vụ lập bản đồ điều khiển của bộ 
điều khiển điện từ ECU; nạp “Map” điều khiển cho ECU; lắp đặt bộ điều khiển ECU 
vào động cơ và các phần tử thực hiện; thử động cơ điezen thủy với ECU nêu trên; phân 
tích kết quả thử và hiệu chỉnh. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất hệ thống cấp nhiên liệu 
điện tử cho động cơ điezen thuỷ áp dụng quy trình này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 3894 
(21) 2-2017-00073 (51) 7 A61K 38/00 

(22) 20.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2017 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội  

(VN) 
334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Hồng Loan (VN), Phan Tuấn Nghĩa (VN) 
(54) Cơ chất peptit đặc hiệu để xác định hoạt độ enzym proteaza 

HIV-1 
  (57)     Giải pháp hưu ích đề cập đến cơ chất peptit đặc hiệu để xác định hoạt độ của proteaza, 

trong đó cơ chất này là đoạn peptit có trình tự bao gồm: Arg-Lys-Ile-Nle- Nph-Leu-
Asp-Gly-Nle, trình tự này được nhận biết đặc hiệu bởi enzym proteaza HIV-1 tại vị trí 
Nle-Nph, hấp thụ cực đại tại bước sóng tử ngoại. Cơ chất peptit đặc hiệu theo giải pháp 
hữu ích còn được axetyl hóa tại đầu Arg cũng như bổ sung Gly-Nle-NH2 tại đầu Asp để 
tăng cường độ ổn định của cơ chất.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 3895 
(21) 2-2017-00078 (51) 7 A61K  36/00,  36/78 

(22) 24.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2017 
(71) Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Nghệ An  (VN) 

Số 75B Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Ngô Hoàng Linh  (VN) 
(54) Quy trình tách chiết chế phẩm giàu flavonoit và sterol và 

chế phẩm thu được từ quy trình này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tách chiết chế phẩm giàu flavonoit và sterol từ 

cây diếp cá (Houttuynia cordata Thunb) về cơ bản bao gồm các bước:  
a) xử lý nguyên hệu, trong đó nguyên liệu được loại bỏ tạp chất, rửa sạch, sấy khô và 
được xay thành bột mịn;  
b) trích ly để tách chiết nguyên liệu, trong đó nguyên liệu đã xay mịn và dung môi được 
tiến hành trích ly hai lần để tách chiết dịch trích lý chứa hoạt chất flavonoit và sterol;  
c) cô loại dung môi, trong đó dịch trích ly được cô loại để thu được cao chiết giàu 
flavonoit và sterol;  
d) tinh chế cao chiết, trong đó cao chiết giàu flavonoit được tách trên cột Inox bằng cách 
rửa giải bằng các dung môi;  
e) sấy đông khô chân không, trong đó sau khi đã cô loại bỏ bớt dung môi, dung dịch thu 
được được làm đông lạnh, tiếp theo sản phẩm đông lạnh được sấy thu được sản phẩm 
bột giàu hoạt chất flavonoit và sterol. Giải pháp hữu ích còn đề cập đến chế phẩm giàu 
flavonoit và sterol dạng bột thu được theo quy trình trên đây với đặc tính về độ ẩm và độ 
tinh khiết đạt các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm hữu dụng trong công nghiệp 
thực phẩm và dược phẩm để tạo ra các sản phẩm có tác dụng tốt đối với sức khỏe cộng 
đồng.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 3896 
(21) 2-2017-00079 (51) 7 B63H 1/26 

(22) 24.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh   (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Lê Tất Hiển (VN) 
(54) Hệ thống đo bước xoắn của chân vịt tàu thủy sử dụng cụm 

định tâm 
  (57)     Mục đích của giải pháp hữu ích đề xuất là phương pháp đo bước xoắn hình học của chân 

vịt tàu thủy bằng công cụ chuyên dụng lắp đặt nhanh và đơn giản. Giải pháp kỹ thuật 
này bao gồm các điểm về giải pháp gá đặt đồng trục và cơ cấu đo linh hoạt. Nhờ đó giúp 
giảm chi phí và thời gian trong quá trình xác định bước xoắn của chân vịt tàu thủy hiện 
có nhằm hỗ trợ công tác tính toán và thực nghiệm đồng dạng đặc tính lực đẩy chân vịt. 
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(11) 3897 
(21) 2-2017-00080 (51) 7 B63H 1/26 

(22) 24.03.2017 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Khánh Hiếu (VN), Phạm Quốc Hưng (VN), Lê Tất Hiển (VN) 
(54) Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực đẩy của chân vịt tàu thủy 

sử dụng cụm máy lắp ngoài 
  (57)     Mục đích của giải pháp hữu ích đề xuất là khảo sát thực nghiệm hệ thống đo đặc tính 

lực đẩy của chân vịt tàu thủy cỡ nhỏ sử dụng cụm máy lắp ngoài. Giải pháp kỹ thuật này 
bao gồm các điểm về giải pháp cải tiến của cụm máy lắp ngoài để tích hợp cụm máy lắp 
ngoài vào hệ thống thực nghiệm đặc tính lực đẩy của chân vịt tàu thủy đi theo nó. Nhờ 
đó giúp giảm chi phí và thời gian trong quá trình chế tạo phần vỏ bao, cũng như trục 
truyền động tương ứng với chân vịt tàu thủy sử dụng cụm máy lắp ngoài nếu sử dụng 
các hệ thống thử nghiệm đặc tính lực đẩy của chân vịt tàu thủy hiện có. 
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(11) 3898 
(21) 2-2017-00213 (51) 7 F23B  10/00 

(22) 25.07.2017 (43) 25.09.2018 
(30) RU2017106329            28.02.2017     RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2017 
(71) LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENTIFIC AND PRODUTION FIRM 

ENVIRONMENTAL ECO-MANAGEMENT"  (RU) 
125565, Russia, Moscow, proezd Konakovskiy, d.12, corp.1, kv.191 

(72) Dolitsay Grigory Viktorovich (RU) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khí hóa đảo trộn mảnh vụn thực vật 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đốt nhiên liệu, cụ thể là thiết bị khí hóa đảo trộn để 
khí hóa các mảnh vụn thực vật, và có thể được sử dụng trong quá trình chế biến chất thải 
nông nghiệp để sản xuất khí tổng hợp và tro chất lượng cao. Thiết bị khí hóa các mảnh 
vụn thực vật có vỏ cách nhiệt (9), bên trong đó, theo hướng dòng chảy của chất liệu 
được xử lý, khoang thứ nhất (1), khoang thứ hai (2) và khoang thứ ba (3) và cửa sổ đồng 
trục xả (6) được bố trí. Các khoang được tạo hình như các vật thể quay và được kết nối 
với nhau thông qua các cửa sổ đồng trục đầu tiên (4) và cửa sổ đồng trục thứ hai (5). 
Mỗi khoang trong số các khoang được trang bị ít nhất một cặp kênh cung cấp không khí 
tiếp tuyến (7) và kênh cung cấp không khí vuông góc (8), chúng được bố trí trên cùng 
một mặt phẳng. Mặt phẳng này vuông góc với trục dọc của thiết bị khí hóa và được đặt 
dịch chuyển khỏi trung tâm của khoang tương ứng về phía hạ lưu dòng chảy chất liệu 
được xử lý. Thiết bị theo giải pháp hữu ích cải thiện sự ổn định của thành phần vật lý và 
hóa học của khí tổng hợp và tro thu được. 
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(11) 3899 
(21) 2-2017-00217 (51) 7 B60K  37/00 

(22) 27.07.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 106204021            22.03.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2017 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., San Min Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) TSAI, Yi-Yang (TW), YEH, Nai-Kun  (TW), CHENG, Cheng-Tao (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Đồng hồ hiển thị dạng màn hình dùng cho xe cộ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đồng hồ hiển thị dạng màn hình dùng cho xe cộ được 
trang bị trên đầu xe cộ, đồng hồ hiển thị này có một hoặc nhiều vùng hiển thị để hiển thị 
các thông tin khác nhau, và bộ công tắc điều khiển được bố trí tại phần tay cầm của tay 
lái xe cộ, bộ công tắc điều khiển thay đổi giữa các thông tin chế độ hiển thị khác nhau. 
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(11) 3900 
(21) 2-2017-00422 (51) 7 B60K 17/06, 5/12 

(22) 22.12.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 201611232619.0         28.12.2016      CN 
(71) YUNNAN LIFAN JUNMA VEHICLES CO., LTD.  (CN) 

Innovation Industrial Park, Fengyi Town, Dali City, Yunnan Province 671005, China 
(72) MA, Libin (CN), LONG, Yunlang (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị hỗ trợ phía sau động cơ và phương tiện chuyển hàng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật lắp ráp phương tiện vận tải, và cụ thể là 
thiết bị hỗ trợ phía sau động cơ và phương tiện chuyển hàng. Thiết bị hỗ trợ phía sau 
động cơ bao gồm khung trên, trục chốt và khung lắp treo. Một đầu của khung trên có 
khu vực lắp hình vòng cung, khu vực lắp hình vòng cung được cấu hình để cố định vào 
khung phương tiện có thanh dầm hình tròn. Trục chốt đi qua và nằm giữa đầu kia của 
khung trên và khung lắp treo, và khung lắp treo được cấu hình để kéo một đơn vị tích 
hợp truyền động động cơ. Thiết bị hỗ trợ phía sau động cơ được đỡ trên dầm thẳng đứng 
bên trái và bên phải của khung phương tiện qua thanh dầm hình tròn, qua đó cải thiện 
đáng kể độ tin cậy hoạt động của chiếc xe và kéo dài tuổi thọ của bộ phận hỗ trợ động 
cơ có liên quan. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ phía sau của động cơ này có cấu trúc tương đối 
đơn giản và có thể được áp dụng rộng rãi cho các phương tiện vận tải hạng nhẹ khung 
phương tiện có thanh dầm hình tròn.  
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541 

(11) 3901 
(21) 2-2018-00069 (51) 7 H01R  13/648 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 106203130            07.03.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2018 
(71) GEM TERMINAL IND. CO., LTD.  (TW) 

NO.138, Lane 513, Ta-Tung Road, Lu-Chu Dist, Kaohsiung City 821, Taiwan 
(72) Chung-Hong Su (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Khung trong phích cắm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới khung trong phích cắm có thân khung trong (1) có lỗ xuyên 
thứ nhất (11), lỗ xuyên thứ hai (12), và lỗ xuyên thứ ba (13). Chạc cắm có điện (2) kéo 
dài qua lỗ xuyên thứ nhất (11). Chạc cắm trung tính (3) kéo dài qua lỗ xuyên thứ hai 
(12). Chạc cắm nối đất (4) kéo dài qua lỗ xuyên thứ ba (13). Lỗ xuyên thứ ba (13) có 
chu vi trong có mép trên với rãnh thứ nhất (131). Chạc cắm nối đất (4) có cạnh bên có 
vấu thứ nhất (41). Vấu thứ nhất (41) này gài với rãnh thứ nhất (131). 
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(11) 3902 
(21) 2-2018-00071 (51) 7 B23B 51/00 

(22) 05.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 106203428            10.03.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2018 
(71) KUO SHENG FENG CO., LTD.   (TW) 

No. 36, Chishin Road, Tongshiao, Miaole, Taiwan  
(72) HUANG, Chin-Piao  (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Kết cấu mũi khoan 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu khoan theo sáng chế, chủ yếu bao gồm thân mũi 
khoan được định vị bằng một loại hợp kim quanh thân mũi khoan, ít nhất được gắn bộ 
phận truyền lực trên phần thân khoan; thậm chí có các rãnh ren trên thân mũi khoan. 
Trong đó, hệ thống hợp kim loại sẽ kết hợp với máy khoan, như vậy người dùng có thể 
tận dụng thiết kế đa giác của bộ phận truyền lực để làm cho máy khoan kéo theo mũi 
khoan xoay tròn và khoan trên vật thể đã định. Phần rãnh ren làm cho máy khoan và vật 
thể cần khoan tiếp xúc cố định; khi sử dụng máy khoan, sẽ không bị gắn chặt khó thoát 
phôi mà sẽ đạt được tốc độ thoát phôi nhanh chóng trên vật cần khoan. 
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(11) 3903 
(21) 2-2018-00087 (51) 7 A23L 27/00, 33/10 

(22) 27.03.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2018 
(75) Đặng Thanh Tùng   (VN) 

Thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  
(54) Phương pháp sản xuất nước mắm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp sản xuất nước mắm, khác biệt ở chỗ, phương 
pháp này sử dụng nguyên liệu từ quả la hán để gia tăng độ ngọt, giúp màu sắc đẹp hơn, 
nước mắm trong hơn, sử dụng nước mắm đã chín để giúp mắm mau chín hơn, sử dụng 
ánh nắng mặt trời để tiêu diệt một số vi sinh vật không có lợi, phương pháp bao gồm các 
bước sau: trộn cá với muối; sau đó, rút hết nước trong thùng chứa cá với muối ra một 
thùng khác; phơi nắng, đợi lắng trong; trộn thêm một ít nước mắm đã chín thơm vào 
thùng; ngâm quả la hán vào nước mắm đã rút nước; trộn nước mắm đã ngâm với quả la 
hán với nước mắm đang ủ; và ủ tiếp đến khi nước mắm chín.  
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(11) 3904 
(21) 2-2018-00181 (51) 7 E02D 17/20 

(22) 24.05.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2018 
(71) 1. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội   (VN) 

Số 41A đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

2. Phí Trường Thành   (VN) 
Tổ 14, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  

(72) Phí Trường Thành  (VN), Nguyễn Quốc Phi  (VN) 
(54) Quy trình số tự động nhận dạng khối nguy cơ trượt trên mái 

dốc đá 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến việc đưa ra quy trình số tự động nhận dạng khối có nguy 

cơ trượt trên mái dốc đá với mục đích đo vẽ thế nằm khe nứt bằng áp dụng phương pháp 
trắc đạc ảnh, xác định các kiểu hình thái khối trượt và tự động nhận dạng khối có nguy 
cơ trượt trên bề mặt mái dốc gồm:  
- Thu thập cặp ảnh nổi ngoài thực địa bằng áp dụng phương pháp trắc đạc ảnh;  
- Đo vẽ thế nằm khe nứt trên cặp ảnh nổi bằng áp dụng phương pháp trắc đạc ảnh và lưu 
trữ số liệu trong cơ sở dữ liệu số;  

- áp dụng phương pháp Hock Bray (2004) xác định các kiểu hình thái trượt trên bề mặt 
mái dốc đá và phân vùng các kiểu hình thái trượt;  
- Xây dựng thuật toán tự động nhận dạng khối có nguy cơ trượt trên bề mặt mái dốc đá 
theo lý thuyết khối của Goodman và Shi (1985).  
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(11) 3905 
(21) 2-2018-00208 (51) 7 E02D  29/00 

(62) 2-2016-00107   
(22) 06.04.2016 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2018 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Hào kỹ thuật chồng tầng liền khối 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hào kỹ thuật chồng tầng liền khối bao gồm:  
Các đốt hào đúc sẵn riêng biệt, được liên kết lên nhau và phân thành tầng nhằm tiết 
kiệm quỹ đất, các đốt hào (1) và đốt hào (2) được liên kết với nhau nhờ mối nối (4), các 
mối nối (4) giữa các đốt hào được chèn bằng vữa xi măng mác cao, mỗi đốt hào có phần 
thân được bố trí các vách ngăn liền khối (7) chia phần thân thành các ngăn để bố trí các 
công trình hạ tầng kỹ thuật.  
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(11) 3906 
(21) 2-2018-00236 (51) 7 H04B  1/08,  1/20 

(22) 25.02.2016 (43) 25.09.2018 
(86) PCT/CN2016/074565       25.02.2016 (87) WO2017/133032 A1 10.08.2017 
(30) 201610083818.3            06.02.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2018 
(71) SHENZHEN TEANA TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

2nd Floor, Building A-B, Dongya Group, Nanling North Road #6, Nanwan Street 
(Nanling Village), Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518000 Republic of 
China 

(72) YOU, Guangguo (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tích hợp micro và loa 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tích hợp micro và loa, bao gồm bộ điều khiển, buồng âm thanh 
chính và cụm micrô được kết nối với buồng âm thanh chính được đề cập đến, phía trong 
buồng âm thanh chính được đề cập đến được lắp đặt ít nhất hai chiếc loa đối xứng nhau, 
cụm micro bao gồm củ micro và giá đỡ micro, củ micro và loa được đề cập lần lượt 
được liên kết điện với bộ điều khiển được đề cập, giá đỡ micro được đề cập được tạo 
thành bằng chất liệu mềm. Sáng chế có ưu điểm là do bên trong buồng âm thanh được 
lắp đặt hai hoặc nhiều chiếc loa được được bố trí đối xứng, khiến cho các rung động âm 
thanh được phát ra từ hai hay nhiều chiếc loa có thể triệt tiêu lẫn nhau, đóng vai trò làm 
giảm rung, và tránh truyền các rung động đến cử micro.  
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(11) 3907 
(21) 2-2018-00238 (51) 7 C12Q  1/68, C12N  15/29, A01H  

1/00 
(22) 12.07.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2018 
(71) Viện Nghiên cứu Ngô   (VN) 

Thị trấn Phùng, Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Xuân Thắng  (VN), Bùi Mạnh Cường  (VN), Đoàn Thị Bích Thảo  (VN) 
(54) Phân tử ADN tái tổ hợp có nguồn gốc từ sự kiện chuyển gen C4-

52-1 và cây ngô chuyển gen chịu hạn chứa phân tử này 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất sự kiện C4-52-1, cụ thể là đề cập đến phân tử ADN tái tổ hợp 

có nguồn gốc từ sự kiện chuyển gen C4-52-1 và cây ngô chuyển gen chịu hạn chứa phân 
tử này. Cây ngô theo giải pháp hữu ích có khả năng di truyền và biểu hiện ổn định sự 
kiện C4-52-1 qua các thế hệ để tăng cường tính chịu hạn cho cây. Ngoài ra, giải pháp 
hữu ích còn đề cập đến các đoạn mồi đặc hiệu để nhận biết sự kiện C4-52-1 này.  
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(11) 3908 
(21) 2-2018-00255 (51) 7 C12N  1/00, C12R  1/125, A61K  

35/66 
(67) 1-2018-03209   
(22) 12.11.2015 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2018 
(71) Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - Đại học quốc gia Hà 

Nội  (VN) 
Nhà E2 - 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Dương Văn Hợp  (VN), Hoàng Văn Vinh  (VN), Trịnh Thị Vân Anh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Chế phẩm probiotic chứa chủng vi sinh vật Bacillus subtilis 

VTCC-B-51 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm probiotic chứa chủng vi sinh vật Bacillus subtilis 

VTCC-B-51 thuần khiết về mặt sinh học được phân lập từ đường tiêu hóa của lợn, dùng 
làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức 
năng và thức ăn chăn nuôi, trong đó chủng VTCC-B-51 theo giải pháp hữu ích có khả 

năng tổng hợp các enzym CMCaza, proteaza, -amylaza với hoạt tính cao. 
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(11) 3909 
(21) 2-2018-00262 (51) 7 E03F  3/00 

(22) 30.07.2018 (43) 25.09.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2018 
(71) Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam   (VN) 

171, Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thành Công  (VN), Nguyễn Huy Vượng  (VN), Trần Văn Quang  (VN), 

Quách Hoàng Hải  (VN) 
(54) Giếng đào thu nước thành bên khai thác nước phục vụ sinh 

hoạt 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập giếng đào thu nước thành bên bao gồm: các ống bê tông (2) có 

dạng hình trụ được liên kết với nhau bằng các liên kết khớp hoặc liên kết ngàm âm 
dương, các ống bê tông (2) được liên kết với nhau đến dưới nước ngầm hạ thấp tính toán 
khi bơm, từ dưới mực nước ngầm hạ thấp tính toán giếng đào (1) được bố trí các kết cấu 
thu nước thành bên (3), đáy giếng đào (1) có các kết cấu thu nước đáy (4).  
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PHẦN III 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐộC quyền kiểu dáng công nghiệp 
  
 
(11) 33765 
(21) 3-2017-00951 (28) 02 
(54) Thùng rác (51) 09-09 

(22) 24.05.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Thắng Lợi  (VN) 
Số 334D đường Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(72) Tô Lợi Thành (VN) 
(74) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM (PHANLAW VIETNAM JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                        1.1                1.2                  1.3                   1.4               1.5            1.6 
 

                                  
 

      
 
 

                        2.1                  2.2                  2.3                  2.4              2.5            2.6 
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 (11) 33766 
(21) 3-2017-01157 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 20.06.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 003844679-0001 06.04.2017 EM 
(71) TOTAL SA  (FR) 

2, Place Jean Millier, La DÐfense 6, 92400 COURBEVOIE, FRANCE 
(72) BÐatrice Salotti (FR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                            1.1                         1.2                        1.3                         1.4 
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(11) 33767 
(21) 3-2017-01845 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 15.09.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH VICO  (VN) 

Số 94, đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng 
(72) Nguyễn Mộng Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                             1.1                    1.2                     1.3                 1.4              1.5 
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(11) 33768 
(21) 3-2017-02114 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 12.10.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Nguyễn Thị Trà My  (VN) 

005 trệt chung cư 482 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Trà My (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                       1.1                                1.2                            1.3                           1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
554 

(11) 33769 
(21) 3-2017-02197 (28) 02 
(54) Thiết bị sạc (51) 13-02 

(22) 20.10.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 003865708 21.04.2017 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Sara Urasini  (IT), Florent Cuchet (FR), Peter Bevan (IE), Bayden Filleul (NZ), Michael 

Nolan (IE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                      1.1                            1.2                             1.3                    1.4                1.5 
 

      
 

                                   1.6             1.7 
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(11) 33770 
(21) 3-2017-02321 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 07.11.2017 (43) 25.09.2018 
(71) PINNO INC.  (KR) 

365, Sinseon-ro, Nam-gu, Busan, 48547 Republic of Korea 
(72) Lee, sang-yoon (KR), Lee, sang-youl  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 33771 
(21) 3-2017-02441 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 22.11.2017 (43) 25.09.2018 
(71) GEOX SPA  (IT) 

Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 
(72) Luciano Ferraresso (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                          1.1                                       1.2                          1.3 
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(11) 33772 
(21) 3-2017-02532 (28) 01 
(54) Xe tập đi trẻ em (51) 12-12 

(22) 30.11.2017 (43) 25.09.2018 
(71) JONGRAK, JEONG  (KR) 

8dong 1501ho, 24, Haeun-daero 349beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 48062, Republic of 
Korea 

(72) Jongrak, Jeong  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                         1.2                                              1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
558 

(11) 33773 
(21) 3-2017-02540 (28) 01 
(54) Bộ sạc cho bình điện (51) 13-02 

(22) 01.12.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH POWERNHEAT  (VN) 

Tầng 4, lô I3B-1, đường N6, khu CNC, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Ngọc Minh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(55)  
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(11) 33774 
(21) 3-2017-02700 (28) 03 
(54) Thanh cốt thép (51) 25-01 

(22) 27.12.2017 (43) 25.09.2018 
(71) KYOEI STEEL LTD.  (JP) 

1-4-16 Dojimahama, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0004 Japan 
(72) Koichiro Kotera (JP), Kanji Yoshioka (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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          2.12              2.13              2.14               2.15               2.16                          2.17   
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(11) 33775 
(21) 3-2017-02706 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 27.12.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần xe điện ANBICO  (VN) 

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Hoàng Xuân Bắc  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

 
 

                           1.1                                          1.2                                         1.3 
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(11) 33776 
(21) 3-2017-02707 (28) 01 
(54) Trạm biến áp một cột hợp 

bộ 

(51) 13-02 

(22) 28.12.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực (EDI)  (VN) 

Phòng 804, tòa nhà A3B 92 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Hồ Viết Thống (VN) 
(55)  
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(11) 33777 
(21) 3-2017-02721 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 28.12.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA  (VN) 

Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Lương Hữu Khánh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

                               1.1                   1.2               1.3                 1.4                1.5 
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(11) 33778 
(21) 3-2017-02722 (28) 01 
(54) Hò (51) 09-01 

(22) 28.12.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần MARICO SOUTH EAST ASIA  (VN) 

Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Lương Hữu Khánh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                         1.2                  1.3                       1.4                   1.5 
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(11) 33779 
(21) 3-2017-02737 (28) 01 
(54) Bồn tự hoại (51) 23-99 

(22) 29.12.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà  (VN) 

Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Vĩnh Sơn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                           1.1                          1.2                           1.3                            1.4 
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(11) 33780 
(21) 3-2018-00050 (28) 03 
(54) Tấm tường thông khí (51) 25-02 

(22) 10.01.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

        
 

                             1.1                  1.2                  1.3                    1.4              1.5   1.6 
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(11) 33781 
(21) 3-2018-00103 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 15.01.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Thị Na Hương (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 33782 
(21) 3-2018-00164 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.01.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần nước mắm Tĩnh Gia  (VN) 

Thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Lê Thị Toan (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 33783 
(21) 3-2018-00227 (28) 01 
(54) Thiết bị chống sét (51) 10-05 

(22) 29.01.2018 (43) 25.09.2018 
(30) A2017/01230 01.08.2017 ZA 
(71) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE LIVE LINE INTERNATIONAL 

TRUST  (ZA) 
Acclaim House, 12 Mount Havelock, DOUGLAS IM1 2QG, ISLE OF MAN 

(72) Kevin Philip Risi  (ZA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 33784 
(21) 3-2018-00258 (28) 01 
(54) Hộp kẹo  (51) 09-03 

(22) 02.02.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Hamido  (VN) 

357 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Lâm Đại Minh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
576 

(11) 33785 
(21) 3-2018-00259 (28) 01 
(54) Hộp kẹo (51) 09-03 

(22) 02.02.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Hamido  (VN) 

357 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Lâm Đại Minh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                  1.1                              1.2                                    1.3                         1.4         1.5 
 
 

  
 
 

                                             1.6                                                 1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
577 

(11) 33786 
(21) 3-2018-00261 (28) 01 
(54) Hộp kẹo  (51) 09-03 

(22) 02.02.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Hamido  (VN) 

357 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Lâm Đại Minh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                       1.1                         1.2                                    1.3                   1.4           1.5 
 
 
 

  
 
 

                                                 1.6                                        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
578 

(11) 33787 
(21) 3-2018-00293 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 06.02.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH XNK NANOIL USA   (VN) 

Lô Q13 đường số 11, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

(72) Mai Xuân Quang (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

              1.1                               1.2                                     1.3                        1.4                1.5 
 
 
 
 

  
 
 

                                                   1.6                                     1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
579 

(11) 33788 
(21) 3-2018-00304 (28) 01 
(54) Van an toàn (51) 23-01 

(22) 08.02.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần thiết bị nhà bếp VI NA  (VN) 

Lô II-2B-nhóm CN II - đường số 1, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Mạnh Dũng (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

               1.1                             1.2                                  1.3                               1.4 
 
 

    
 

                                            
                                           1.5                                 1.6                         1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
580 

(11) 33789 
(21) 3-2018-00373 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 26.02.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Dầu Nhờn CHAMPION Việt Nam  (VN) 

Số 56 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Xuân Yên (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                            1.1                    1.2                 1.3              1.4 
 

 

     
 

                                                     1.5                                      1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
581 

(11) 33790 
(21) 3-2018-00398 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 004240042-0001 04.09.2017 EM 
(71) DECATHLON  (FR) 

4, Boulevard de Mons, F-59650 Villeneuve d'Ascq, France 
(72) Benoit Buronfosse (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 

                                        1.1                                  1.2                             1.3 
 

    
 

                                                1.4                                               1.5  
 

   
 

                                                           1.6                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
582 

(11) 33791 
(21) 3-2018-00399 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 004240042-0002 04.09.2017 EM 
(71) DECATHLON  (FR) 

4, Boulevard de Mons, F-59650 Villeneuve d'Ascq, France 
(72) Benoit BURONFOSSE (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                            1.1                                 1.2                         1.3 
 

   
 
 

                                           1.4                                                       1.5  
 

  
 

                                                            
                                                           1.6                       1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
583 

(11) 33792 
(21) 3-2018-00400 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 004240042-0003 04.09.2017 EM 
(71) DECATHLON  (FR) 

4, Boulevard de Mons, F-59650 Villeneuve d'Ascq, France 
(72) Benolt Buronfosse (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                         1.1                                         1.2                        1.3 
 

   
 
 

                                        1.4                                                     1.5 
  

  
 

                                                             1.6                    1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
584 

(11) 33793 
(21) 3-2018-00409 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VINFAST  (VN) 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

(72) Filippo Perini (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

1.1 1.2 
 

  
 

1.3        1.4 
 

     
 

                                           1.5                             1.6                           1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
585 

(11) 33794 
(21) 3-2018-00432 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast  (VN) 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

(72) Filippo Perini (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                       1.1                                                   1.2                                         1.3 
 

      
 

                  1.4                                         1.5                                                  1.6 
 

 
 

1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
586 

(11) 33795 
(21) 3-2018-00433 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast  (VN) 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

(72) Filippo Perini (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

                                  1.1                                                   1.2                                    1.3 
 

     
 

                 1.4                                          1.5                                                    1.6 
 

 
 

1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
587 

(11) 33796 
(21) 3-2018-00435 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 02.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast    (VN) 

Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(72) Filippo Perini (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                              1.1                                              1.2                                           1.3 
 

      
 

                  1.4                                         1.5                                                     1.6 
 

  
 

1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
588 

(11) 33797 
(21) 3-2018-00453 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 05.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-4410 28.09.2017 FR 
(71) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  (FR) 

12, cours Sablon - 63000 CLERMONT-FERRAND - France 
(72) MONTONN Buntaem (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                1.1                         1.2                           1.3                            1.4 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
589 

(11) 33798 
(21) 3-2018-00455 (28) 01 
(54) Mũ lặn biển (51) 02-03 

(22) 06.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần Việt ASIAN Nha Trang  (VN) 

Số 27 Vũ Xuân Thiều, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Nguyễn Huy Hân (VN) 
(74) Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM (PHANLAW VIETNAM JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                 1.1                                 1.2                               1.3                                 1.4 
 
 

  
 
 

                                                     1.5                                     1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
590 

(11) 33799 
(21) 3-2018-00491 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 13.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần xe điện ANBICO  (VN) 

Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Hoàng Xuân Bắc (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                 1.1                              1.2                    1.3                      1.4 
  
 

   
 

                                                    1.5                                        1.6  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
591 

(11) 33800 
(21) 3-2018-00504 (28) 02 
(54) Xô (51) 09-02 

(22) 14.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP  (VN) 

Tầng 18 & 19, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Đức (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                  1.2                1.3                 1.4               1.5                 1.6 
 

                  

      
 
 

                  2.1                  2.2                   2.3                 2.4                  2.5                  2.6 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
592 

(11) 33801 
(21) 3-2018-00509 (28) 01 
(54) Xe mô tô (51) 12-11 

(22) 14.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
TAIWAN R.O.C. 

(72) Yung-Chin Lai (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
                          1.1                          1.2                                1.3 1.4 
 

     
 

                        1.5                   1.6                          1.7                                   1.8 
 

 
 

1.9 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
593 

(11) 33802 
(21) 3-2018-00513 (28) 01 
(54) Đồ chơi ô ăn quan (51) 21-01 

(22) 15.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH du lịch & sự kiện Vinh GURU  (VN) 

Số 85, đường Trần Đình San, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Nguyễn Anh Dũng (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                                1.1                                                    1.2 
 
 

  
 

                                          1.3                                                           1.4 
 
 

  
 

1.5 
 
 

  
 

1.6 
  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
594 

(11) 33803 
(21) 3-2018-00514 (28) 01 
(54) Túi (51) 03-01 

(22) 15.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 201730453717.6 22.09.2017 CN 
(71) WONDERLAND SWITZERLAND AG  (CH) 

Beim Bahnhof 5, Steinhausen, Switzerland (Postal Code: 6312) 
(72) Reppert Cynthia J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                        1.1                                           1.2                                             1.3 
 

 

    
 
 

            1.4                           1.5                              1.6                                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
595 

(11) 33804 
(21) 3-2018-00520 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 004354942 15.09.2017 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.   (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland  
(72) Tomoaki Nagao (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                      1.1                                    1.2                             1.3                             1.4 
 
 

   
 
 

                                1.5                                    1.6                                   1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
596 

(11) 33805 
(21) 3-2018-00541 (28) 01 
(54) Mương kỹ thuật  (51) 25-02 

(22) 16.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức 1  (VN) 

Số 234, đường DT 747, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, quận Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(72) Nguyễn Ngọc Hùng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                 1.1                               1.2               1.3              1.4               1.5 
 

 

     
 
 

                                1.6                            1.7                                            1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
597 

(11) 33806 
(21) 3-2018-00542 (28) 01 
(54) Mương kỹ thuật  (51) 25-02 

(22) 16.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức 1  (VN) 

Số 234, đường DT 747, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, quận Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(72) Nguyễn Ngọc Hùng  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                      1.1                                   1.2                          1.3 
 
 

    
 

                         1.4                          1.5                             1.6                            1.7 
    

 
 

1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
598 

(11) 33807 
(21) 3-2018-00543 (28) 01 
(54) Mương kỹ thuật (51) 25-02 

(22) 16.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức 1  (VN) 

Số 234, đường DT 747, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, quận Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Nguyễn Ngọc Hùng  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                        1.1                                1.2                         1.3                             1.4 
 
 

      
 
 

                   1.5                        1.6                      1.7                                          1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
599 

(11) 33808 
(21) 3-2018-00569 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 20.03.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH tư vấn thiết kế Sài Gòn  (VN) 

24/3 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Quang Ngọc Hân (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                       1.1                                           1.2                                              1.3 
 
 

    
 

                                         1.4                  1.5                1.6                 1.7 
 
  

  
 

                                                                 1.8               1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
600 

(11) 33809 
(21) 3-2018-00643 (28) 02 
(54) Điện thoại (51) 14-03 

(22) 30.03.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 201730485412.3 12.10.2017 CN 
(71) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.  (CN) 

#283, BBK Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860, China 
(72) Xianwen Xu (CN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                 1.1                          1.2                               1.3                      1.4  
 

        
 

                                1.5   1.6                 1.7                                   1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
601 

  
 
 

                       2.1                               2.2                                   2.3                             2.4 
 
  

       
 
 

                              2.5      2.6                   2.7                                    2.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
602 

(11) 33810 
(21) 3-2018-00655 (28) 03 
(54) Bình đung nước nóng (51) 23-03 

(22) 03.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 201730477752.1 09.10.2017 CN 
(71) 1. MIDEA GROUP CO., LTD.  (CN) 

26-28/F., Zone B, Headquarters Building of Midea, No.6 Midea Avenue, Beijiao Town, 
Shunde District Foshan City, Guangdong 528311 China 
2. WUHU MIDEA KITCHEN AND BATH APPLIANCES MFG. CO., LTD.  (CN) 
East Road Wanchun, Wuhu Committee of Economic-Technological Development Zone 
East Area, Wuhu, Anhui Province 241009, China 

(72) Li Chunli (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                 1.1                                                1.2 
 

  
 

                                               1.3                                                 1.4 
 

     
 

                                  1.5                 1.6                                  1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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                                           2.1                                                      2.2 
 

  
 

                                              2.3                                                   2.4 
 

      
 

                                                2.5                                     2.6                     2.7 
 

   
 

                                             3.1                                                  3.2 
 

  
                         
                                                  3.3                                              3.4 

 

    
 

                                               3.5                                3.6                         3.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
604 

(11) 33811 
(21) 3-2018-00665 (28) 01 
(54) Thiết bị viễn thông (51) 14-03 

(22) 04.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần điện tử viễn thông E-TEL Việt Nam  (VN) 

LK11-9, khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Vương Văn Quý (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                         1.1                                1.2                                     1.3                          1.4 
 

 
 

  
 
 

                                                   1.5                                          1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
605 

(11) 33812 
(21) 3-2018-00672 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Việt Lai Hương  (VN) 

203A Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                         1.1                                                                1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33813 
(21) 3-2018-00676 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 05.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Việt Lai Hương  (VN) 

203A Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33814 
(21) 3-2018-00677 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 05.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Việt Lai Hương  (VN) 

203A Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33815 
(21) 3-2018-00681 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 05.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Việt Lai Hương  (VN) 

203A Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33816 
(21) 3-2018-00700 (28) 01 
(54) Viên nén (51) 28-01 

(22) 09.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0048175 17.10.2017 KR 
(71) KOREA PRIME PHARM CO., LTD.  (KR) 

211, Jungang-ro, Dong-gu,Gwangju-si, 61473, Republic of Korea 
(72) Kim, Dae Ik (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
610 

(11) 33817 
(21) 3-2018-00708 (28) 01 
(54) Nồi (51) 07-02 

(22) 10.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần ELMICH  (VN) 

Tầng 3 số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thành Trung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33818 
(21) 3-2018-00737 (28) 01 
(54) Cấu kiện kè bậc thang (51) 25-02 

(22) 13.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33819 
(21) 3-2018-00740 (28) 01 
(54) Cấu kiện kè bậc thang (51) 25-02 

(22) 13.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
613 

(11) 33820 
(21) 3-2018-00763 (28) 01 
(54) Khóa cửa (51) 08-07 

(22) 16.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 201830026634.3 19.01.2018 CN 
(71) SHENZHEN KAADAS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 

Room 202, Unit 3, Block C, Kexing Industrial Park, Keyuan Rd, Hi-Tech Middle Area, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China 

(72) Niangen Jiang (CN), Yaning Mo (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
614 

(11) 33821 
(21) 3-2018-00828 (28) 01 
(54) Gối tựa (51) 06-09 

(22) 20.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Nguyễn Đức Lộc  (VN) 

Số 145 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, tổ 46, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Đức Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                     1.1                                    1.2                                   1.3                           1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33822 
(21) 3-2018-00850 (28) 01 
(54) Dụng cụ chống văng nước 

xe máy  
(51) 12-16 

(22) 24.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH nhựa Việt Son  (VN) 

Số F50/68A, ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Son Ouk Kyu (KR) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                             1.1                                                      1.2 
 
 

     
 
 

                                     1.3                                                            1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
616 

(11) 33823 
(21) 3-2018-00860 (28) 01 
(54) Vật trang trí (51) 12-16, 11-99 

(22) 24.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0013631 22.03.2018 KR 
(71) CAMMSYS CORP.  (KR) 

26, Venture-ro 100beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea 
(72) Young Tae Park (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33824 
(21) 3-2018-00878 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 24.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương ý Tưởng   (VN) 

Y10, đường Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Quang Thành Chung  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
618 

(11) 33825 
(21) 3-2018-00879 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 24.04.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương ý Tưởng   (VN) 

Y10, đường Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lâm Quang Thành Chung  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
619 

(11) 33826 
(21) 3-2018-00908 (28) 01 
(54) Con lăn cắt (51) 15-03 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0051527 06.11.2017 KR 
(71) YANG, JAE SEUNG  (KR) 

#111-2103, 100, Handeul 3-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31091 
Republic of Korea 

(72) Yang, Jae Seung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
620 

(11) 33827 
(21) 3-2018-00909 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0056265 29.11.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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                               1.4                                        1.5                                     1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33828 
(21) 3-2018-00910 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0056266 29.11.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33829 
(21) 3-2018-00911 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0056267 29.11.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33830 
(21) 3-2018-00914 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0056268 29.11.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33831 
(21) 3-2018-00915 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0056269 29.11.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33832 
(21) 3-2018-00916 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0056270 29.11.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
626 

(11) 33833 
(21) 3-2018-00917 (28) 01 
(54) Bếp hồng ngoại hai chiều (51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2017-0056582 30.11.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33834 
(21) 3-2018-00918 (28) 01 
(54) Bếp hồng ngoại (51) 07-02 

(22) 27.04.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0001187 08.01.2018 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) Jin Hee, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33835 
(21) 3-2018-00940 (28) 01 
(54) Mui máy kéo (51) 12-16 

(22) 04.05.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-025035 09.11.2017 JP 
(71) YANMAR CO., LTD.  (JP) 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 
(72) Kiyoyuki Okuyama (JP), Kenji Komori (JP), Akihiro Kubo (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
629 

(11) 33836 
(21) 3-2018-00944 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 04.05.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 29/626,368 16.11.2017 US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York NY 10022 UNITED STATES OF AMERICA 
(72) Ji, Yan Mei (CN), Xi, Wen Jin (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
630 

(11) 33837 
(21) 3-2018-00971 (28) 01 
(54) Tay cầm gậy gôn (51) 21-02 

(22) 08.05.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 29/628,729 07.12.2017 US 
(71) SSG INTERNATIONAL, LLC  (US) 

29706 West Tech Drive, Wixom, Michigan 48393, United States of America 
(72) Dean M. Dingman (US), Steven Ogg (US), Ryan Scott Crisp (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33838 
(21) 3-2018-00988 (28) 01 
(54) Nắp đậy (51) 09-07 

(22) 10.05.2018 (43) 25.09.2018 
(71) SAVENCIA SA  (FR) 

42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, France 
(72) Couraud Pascal (FR), Porte Joël (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33839 
(21) 3-2018-00992 (28) 01 
(54) Bao gói gạo (51) 09-05 

(22) 11.05.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên gạo Ngọc Long  (VN) 

83 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Ngọc Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33840 
(21) 3-2018-01004 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 11.05.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam  (VN) 

Lô II-3, đường số 11, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Kajiwara Junichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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              2.1                                                          2.2                                                         2.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33841 
(21) 3-2018-01008 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.05.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0018315 18.04.2018 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) Kim, Sae Yoon (KR), Sung, Ji Yeon (KR), Lee, Kang Kook (KR), Jung, Sae Rom (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33842 
(21) 3-2018-01047 (28) 01 
(54) Khay sấy (51) 09-04 
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công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
666 

(11) 33871 
(21) 3-2018-01187 (28) 02 
(54) Đèn xe máy (51) 26-06 

(22) 06.06.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 005296092 04.06.2018 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) Marco Canepa (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

                 1.1                       1.2                              1.3                           1.4                     1.5 
 

   
 

1.6 1.7 
 

     
                              
                             2.1                       2.2                            2.3                         2.4  
 

   
 

                                         2.5                           2.6                              2.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
667 

(11) 33872 
(21) 3-2018-01204 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm kẻ mắt (51) 28-02 

(22) 08.06.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0015732 03.04.2018 KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Kim, Yaesol  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

 
 

         
 

                  1.1            1.2            1.3            1.4          1.5            1.6              1.7           1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
668 

(11) 33873 
(21) 3-2018-01205 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 13.02.2017 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Duy Hồng (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

   
 

                              1.1                                                               1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
669 

(11) 33874 
(21) 3-2018-01208 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 11.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Mai Xuân Quang  (VN) 

Số 31, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Mai Xuân Quang  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
670 

(11) 33875 
(21) 3-2018-01214 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 11.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Nguyễn Phúc Trường  (VN) 

Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Phúc Trường  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
671 

(11) 33876 
(21) 3-2018-01222 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 13.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO  (VN) 

Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Huỳnh Trung Chánh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                    1.1                       1.2                       1.3                      1.4                      1.5 
 
 

 

  
 

                                                             1.6                       1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
672 

(11) 33877 
(21) 3-2018-01226 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 13.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH kinh doanh Thịnh Phát Đạt  (VN) 

65 đường số 609, tổ 2, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Dương Cáng Cấm  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 

                                     1.1                                                                1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
673 

(11) 33878 
(21) 3-2018-01227 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 13.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH kinh doanh Thịnh Phát Đạt  (VN) 

65 đường số 609, tổ 2, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Dương Cáng Cấm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                               1.1                                                           1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
674 

(11) 33879 
(21) 3-2018-01232 (28) 01 
(54) Lọ đựng kem (51) 09-03 

(22) 14.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TIGON  (VN) 

Số 4065 khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Huỳnh Văn Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 

                           1.1                                            1.2                                          1.3 
 

  
 

1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
675 

(11) 33880 
(21) 3-2018-01235 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 15.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần Phú Nông  (VN) 

Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
(72) Phạm Đình Khiêm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 

                                            1.1                                         1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
676 

(11) 33881 
(21) 3-2018-01236 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 15.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần Phú Nông  (VN) 

Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
(72) Phạm Đình Khiêm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                       1.1                                                     1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
677 

(11) 33882 
(21) 3-2018-01237 (28) 01 
(54) Bàn chải (51) 04-01 

(22) 15.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Lưu Cẩm Nguyên  (VN) 

300 Gia Phú, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Cẩm Nguyên  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                         1.1                                            1.2                                             1.3 
 
 

     
 

               1.4                     1.5                                1.6                                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
678 

(11) 33883 
(21) 3-2018-01239 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 18.06.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0026441 08.06.2018 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Park, Jin Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                       1.1                     1.2                  1.3                  1.4 
 

  
 

                                                          1.5                        1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
679 

(11) 33884 
(21) 3-2018-01240 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 18.06.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0026442 08.06.2018 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Park, Jin Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

      
 

                       1.1                               1.2                              1.3                             1.4 
 

  
 

                                                  1.5                                          1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
680 

(11) 33885 
(21) 3-2018-01259 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất bia-rượu-nước giải khát  

(VN) 
Tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Nguyễn Văn Mùi (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
681 

(11) 33886 
(21) 3-2018-01260 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất bia-rượu-nước giải khát  

(VN) 
Tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Nguyễn Văn Mùi (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
682 

(11) 33887 
(21) 3-2018-01261 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 20.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH cánh đồng vàng  (VN) 

57-59 đường số 3, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Kim Khánh (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 

                                1.1                           1.2                        1.3                       1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
683 

(11) 33888 
(21) 3-2018-01263 (28) 02 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 20.06.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0027743 18.06.2018 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hong, Ji Min (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                1.1               1.2              1.3                1.4            1.5                  1.6                 1.7 
 
 

      
 

                         2.1                 2.2               2.3            2.4                  2.5                  2.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
684 

(11) 33889 
(21) 3-2018-01283 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 22.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Ngô Miểu Mai  (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Miểu Mai  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 
 
 

   
 

                   1.1                                                                     1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
685 

(11) 33890 
(21) 3-2018-01284 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 22.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Ngô Miểu Mai  (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Miểu Mai  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 

                                                  1.1                                   1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
686 

(11) 33891 
(21) 3-2018-01288 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình  (VN) 

889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Hoàng Minh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 

                              1.1                                                          1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
687 

(11) 33892 
(21) 3-2018-01289 (28) 01 
(54) Nắp bút (51) 19-06 

(22) 22.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

               1.1                    1.2                   1.3                    1.4                  1.5                   1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
688 

(11) 33893 
(21) 3-2018-01290 (28) 01 
(54) Nắp bút (51) 19-06 

(22) 22.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                      1.1                 1.2                 1.3                    1.4                1.5                1.6 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
689 

(11) 33894 
(21) 3-2018-01291 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 

(22) 22.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

       
 

                         1.1               1.2                1.3               1.4                1.5               1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
690 

(11) 33895 
(21) 3-2018-01295 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 25.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương  (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

      
 

                          1.1                               1.2                            1.3                            1.4 
 

  
 

                                                          1.5                            1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
691 

(11) 33896 
(21) 3-2018-01296 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 25.06.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 18-E0161-0101 26.04.2018 MY 
(71) HENRY TEDJAKUSUMA  (ID) 

Jalan Wuluh Blok Ii/3, Rt/Rw 009/006, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat 
Indonesia  

(72) Henry Tedjakusuma  (ID) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                      1.1                                1.2                                  1.3                            1.4 
 

    
 

                 1.5                                 1.6                                  1.7                                 1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
692 

(11) 33897 
(21) 3-2018-01301 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 26.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Hộ kinh doanh Hoàng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Kim ích  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 

                              1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
693 

(11) 33898 
(21) 3-2018-01318 (28) 01 
(54) Nệm (51) 06-09 

(22) 27.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dich vụ cao su Lê Văn  (VN) 

C6/22C Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Văn Đệ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 

                                 1.1                                           1.2                                   1.3 
 

 
 

1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
694 

(11) 33899 
(21) 3-2018-01328 (28) 01 
(54) Bình chứa mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 28.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) DESIGNX2 CO., LTD.  (KR) 

99, Centum dong-ro, Haeundae-gu, Busan, 48059, RepubLic of Korea 
(72) Kim, Kwang (KR), Kwak, Jin joo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 

                1.1                         1.2                         1.3                        1.4                        1.5 
 

  
 

                                                           1.6                         1.7 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
695 

(11) 33900 
(21) 3-2018-01329 (28) 01 
(54) Bình chứa mỹ phẩm (51) 09-01 

(22) 28.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) DESIGNX2 CO.,LTD.  (KR) 

99, Centum dong-ro, Haeundae-gu, Busan, 48059, Republic of Korea 
(72) Kim, Kwang (KR), Kwak, Jin Joo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

      
 

              1.1                          1.2                          1.3                         1.4                        1.5 
 

  
 

                                                           1.6                         1.7 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
696 

(11) 33901 
(21) 3-2018-01330 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Đỗ Đức Hiệp  (VN) 

Số 42 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Đức Hiệp  (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
697 

(11) 33902 
(21) 3-2018-01332 (28) 01 
(54) Hò (51) 09-01 

(22) 29.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng  (VN) 

57-59 đường số 3, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Kim Khánh (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 33903 
(21) 3-2018-01333 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 29.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng  (VN) 

57-59 đường số 3, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Kim Khánh (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 33904 
(21) 3-2018-01334 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 29.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng  (VN) 

57-59 đường số 3, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Kim Khánh (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 33905 
(21) 3-2018-01338 (28) 01 
(54) Máy in (51) 18-02 

(22) 23.09.2016 (43) 25.09.2018 
(30) 2016-007292 01.04.2016 JP 
(71) BROTHER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 
(72) Toshiya Inada (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 33906 
(21) 3-2018-01339 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 29.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Nguyễn Danh Bình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Danh Bình  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 33907 
(21) 3-2018-01340 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 29.06.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 33908 
(21) 3-2018-01356 (28) 02 
(54) Thiết bị liên lạc cầm tay (51) 14-03 

(22) 03.07.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2018-001268 24.01.2018 JP 

2018-001269 24.01.2018 JP 
(71) ICOM INCORPORATED  (JP) 

6-19, Kamikurazukuri 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0004 Japan 
(72) Haruki Nishizawa (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 33909 
(21) 3-2018-01357 (28) 01 
(54) Thiết bị liên lạc cầm tay (51) 14-03 

(22) 03.07.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 2018-001270 24.01.2018 JP 
(71) ICOM INCORPORATED  (JP) 

6-19, Kamikurazukuri 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0004 Japan 
(72) Haruki Nishizawa (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 33910 
(21) 3-2018-01360 (28) 01 
(54) Cơ cấu nối của hệ giá đỡ pin 

mặt trời 
(51) 13-99 

(22) 03.07.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0027904 18.06.2018 KR 
(71) HORY KOREA CO., LTD.  (KR) 

21, Myeongdong-ro, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
(72) Jong Kyung, Son (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 

                                 1.1          1.2           1.3         1.4      1.5        1.6            1.7 
 

 
 

1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
706 

(11) 33911 
(21) 3-2018-01361 (28) 01 
(54) Cơ cấu nối của hệ giá đỡ pin 

mặt trời 
(51) 13-99 

(22) 03.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) HORY KOREA CO., LTD.  (KR) 

21, Myeongdong-ro, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
(72) Jong Kyung, Son (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 33912 
(21) 3-2018-01362 (28) 01 
(54) Phao báo hiệu đường thủy (51) 10-06 

(22) 03.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) 1. KWEON JOO WON  (KR) 

3992-15, Jirisan-daero, Sinan-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea 
2. LEE WOO YEON  (KR) 
820-33, Geumgwan-daero, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 
3. MARS ENERGY  (KR) 
10-36, Sinchon 2-gil, Sangni-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea 

(72) Kweon joo won (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 33913 
(21) 3-2018-01403 (28) 01 
(54) Bếp ga xách tay (51) 07-02 

(22) 09.07.2018 (43) 25.09.2018 
(30) 30-2018-0002010 12.01.2018 KR 
(71) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 14502, Republic of Korea 

(72) Kim, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 33914 
(21) 3-2018-01410 (28) 01 
(54) Đèn tàu cá (51) 26-05 

(22) 09.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần công nghệ Plasma ứng dụng  (VN) 

Tầng 6&7 toà nhà Mê Linh Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đức Dũng (VN) 
(55)  
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(11) 33915 
(21) 3-2018-01431 (28) 01 
(54) ổ cắm điện (51) 13-03 

(22) 11.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang  (VN) 

121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Quỳnh Hưng (VN) 
(74) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL IP) 
(55)  
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(11) 33916 
(21) 3-2018-01432 (28) 01 
(54) ổ cắm điện (51) 13-03 

(22) 11.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang  (VN) 

121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Quỳnh Hưng (VN) 
(74) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL IP) 
(55)  
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(11) 33917 
(21) 3-2018-01456 (28) 01 
(54) Bộ trống nhạy sáng (51) 18-02 

(22) 07.08.2017 (43) 25.09.2018 
(30) 2017-014831 10.07.2017 JP 
(71) BROTHER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 
(72) Takuro Kusama  (JP), Hiroki Mori (JP), Junichi Yokoi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 33918 
(21) 3-2018-01482 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 17.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn đầu tư Phú Minh  

(VN) 
Số 3, tổ 3, khu 3HA Trung tâm thương mại Đông Anh, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

(72) Đặng Văn Ngọc (VN) 
(55)  
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(11) 33919 
(21) 3-2018-01483 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 17.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn đầu tư Phú Minh  

(VN) 
Số 3, tổ 3, khu 3HA Trung tâm thương mại Đông Anh, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

(72) Đặng Văn Ngọc (VN) 
(55)  
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(11) 33920 
(21) 3-2018-01484 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 17.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn đầu tư Phú Minh  

(VN) 
Số 3, tổ 3, khu 3HA Trung tâm thương mại Đông Anh, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

(72) Đặng Văn Ngọc (VN) 
(55)    
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(11) 33921 
(21) 3-2018-01485 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 

(22) 17.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn đầu tư Phú Minh  

(VN) 
Số 3, tổ 3, khu 3HA Trung tâm thương mại Đông Anh, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

(72) Đặng Văn Ngọc (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                        1.1                     1.2            1.3              1.4             1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(11) 33922 
(21) 3-2018-01486 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 17.07.2018 (43) 25.09.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hương  (VN) 

111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2016-13432 (220) 12.05.2016 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hằng Tín 
Phát  (VN) 
Số 31 đường 3A, khu phố 7, phường 

Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa (kim loại), khóa kim loại cho cửa, chốt kim loại cho cửa, móc kim 

loại cho cửa, bản lề kim loại cho cửa. 
 

Nhóm 07: Bánh mài, đá mài, đá cắt, mũi khoan (tất cả là bộ phận của máy), máy khoan, 

máy khoan xách tay chạy bằng điện, dụng cụ vặn vít chạy bằng điện và khí nén, súng 
phun sơn, súng phun keo nóng chảy (dùng điện); máy mài chạy bằng điện; máy cắt chạy 

bằng điện. 
 

Nhóm 08: Lưỡi cưa, khoan tay, đĩa mài bằng đá nhám, búa, cờ lê vặn đai ốc, cờ lê vòng 

vặn đai ốc, chìa lục giác vặn đai ốc, tuốc nơ vít, mỏ lết. 
 

Nhóm 09: Các loại thước dùng trong xây dựng; thước thủy (đo sự cân bằng về chiều cao 

nhờ mực nước), thước dây dùng để đo đạc, thước cuộn có thể trượt ra và cuộn tròn lại, 
thước tỉ lệ, thước đo góc, thiết bị đo chỉ mức. 

 

Nhóm 11: Các loại quạt điện dùng trong công nghiệp và gia đình.  
 

Nhóm 35: Bán buôn đồ ngũ kim: khóa vòng miệng, kìm bấm, mỏ lết, vít lục giác, vít hai 

đầu gắn trong, cảo ba chấu. 
 

 
(210) 4-2017-10768 (220) 21.04.2017 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo chạy điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chạy điện; ống 

vòi của máy hút bụi chạy điện; túi đựng rác, đựng bụi của máy hút bụi chạy điện; máy hút 

bụi dạng thanh dài; người máy (máy móc); máy thổi khí dạng trục quay chạy điện; bơm 

khí nén; máy nén quay; máy nén dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo [không sấy]; 

máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi (máy móc); máy chế biến 

thức ăn chạy điện; máy làm sạch bằng hơi nước dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi 

cầm tay; máy hút bụi chạy điện dùng làm sạch giường.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy làm ẩm; máy hút ẩm chạy 

điện dùng cho gia đình; bếp lò chạy điện; máy làm sạch nước cho mục đích gia dụng; 

máy ion hóa nước dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc để làm sạch nước, bộ 

thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió 

[điều hoà không khí; để sưởi ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; 

bếp ga; lò nấu bếp chạy điện; thiết bị hoặc hệ thống nấu ăn; tủ lạnh chạy điện; máy sấy 

khô quần áo chạy điện; máy bảo quản quần áo để sấy khô quần áo (chạy điện cho mục 

đích gia dụng; máy bảo quản quần áo chạy điện có chức năng khử mùi, khử trùng và hấp 

quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy khô quần áo chạy điện có chức năng khử trùng, 

khử mùi và chống nhăn cho mục đích gia dụng; bộ lọc chính xác để xử lý nước; thiết bị 

khử muối; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống thiết bị làm sạch dùng cho hệ tái 

chế và tái sử dụng nước thải; thiết bị xứ lý và làm sạch nước thải; máy lọc nước thải, máy 

làm sạch nước dùng cho công nghiệp, đèn đường; đèn sợi đốt; đèn huỳnh quang; đèn ô tô 

[chiếu sáng]; thiết bị và hệ thống thông gió dùng cho ô tô; thiết bị sưởi dùng cho ô tô ống 

nhánh là bộ phận của thiết bị làm lạnh không khí; ống nhánh là bộ phận của máy điều hoà 

không khí; ống mềm là bộ phận của thiết bị làm lạnh không khí; ống mềm dùng cho máy 

điều hoà không khí; tủ bảo quản rượu vang có chức năng làm mát, chạy điện, dùng cho 

mục đích gia dụng. 
 

 
(210) 4-2017-14275 (220) 22.05.2017 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3; 5.13.4; 

A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh ngọc, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu và công nghệ 
chống giả HOMART TPHCM  (VN)
12/15 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị: buôn bán hàng tư liệu sản xuất, buôn bán hàng tiêu dùng, mua 

bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hoá chất, kim loại điện máy, bách hoá, mỹ 

phẩm, vải sợi, hàng may mặc, đồ điện, điện tử, lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 

nghệ, hàng nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, phân bón, đồ dùng gia đình như: 

xoong, nồi, chảo, dao, thớt, giá, kệ để đồ gia vị dùng trong nhà bếp, bàn chải, đồ cọ rửa 

nhà vệ sinh, thảm trải nhà vệ sinh. 
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(210) 4-2017-15225 (220) 29.05.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.14; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) 1. Vũ Thị Nga  (VN) 
Thôn Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Thị Hiền Thảo  (VN) 
Thôn Ngẫu Khê, xã Quỳnh Khê, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-15226 (220) 29.05.2017 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) 1. Vũ Thị Nga  (VN) 
Thôn Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Thị Hiền Thảo  (VN) 
Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-19819 (220) 30.06.2017 

  (441) 25.09.2018 
(731) APPLE INC.    (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.       

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ treo tường hoặc để bàn; đồng hồ đeo tay; hàng hoá bằng 
kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang 
rẻ tiền); đồng hồ bấm giờ; ghim bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; đồ trang 
sức bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; ghim cài ca vát bằng kim loại quý 
hoặc được mạ kim loại quý; kẹp cài ca vát bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; 
huy hiệu bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; vòng đeo tay bằng kim loại quý 
hoặc được mạ kim loại quý; chuỗi hạt bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; huy 
chương bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; dây đeo chìa khóa ngắn hoặc đồ 
trang sức (trang trí) bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; kẹp bằng kim loại quý 
hoặc được mạ kim loại quý; hộp bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý, đồ trang 
trí bằng kim loại quý hoặc mạ bằng kim loại quý; trang sức cho trang phục; sản phẩm 
điêu khắc.  

 

Nhóm 18: Da và giả da; da, da lột động vật (da chưa thuộc); va li và túi du lịch; ô và dù 
(lọng); gậy chống; roi da, bộ dây đai và yên cương; túi; túi đựng đồ đi biển; túi da; túi đi 
học; túi đựng giày; túi đeo ngang thắt lưng; balô đeo vai; ví da; ví tiền; hộp hay ví bằng da 
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thuộc hoặc giả da; cặp da đựng tài liệu; ví đựng danh thiếp; cặp (hộp) đựng các vật dụng 
âm nhạc; ví đựng thẻ điện thoại hoặc danh thiếp; cặp đựng catalô; ví và bao nhỏ đựng thẻ 
tín dụng; cặp đựng tài liệu; ví đựng chìa khóa; ví đựng danh thiếp; rương (hòm) và túi du 
lịch nhỏ (dùng đựng đồ có thể ngủ qua đêm); ví, cụ thể là ví đựng đồ trang điểm, ví đựng 
đồ dùng để vệ sinh, ví đựng mỹ phẩm và sơn môi (ví rỗng, chưa có đồ bên trong); túi 
đựng sách; túi du lịch (đựng đồ xách tay); túi to hình trụ nằm ngang; túi đựng quần áo 
dùng để đi du lịch; túi đựng đồ khi đi mua sắm; túi thể thao và điền kinh đa năng; vali; túi 
xách tay; túi đeo vai; túi đựng đồ lưu niệm bằng da thuộc hoặc giả da; túi đựng bộ quần 
áo (bộ vét); túi đựng đồ lặt vặt; túi xách bằng da dùng để đóng đồ; tấm da; thẻ hành lý; 
bao đồ đạc bằng da thuộc; bộ phận và phụ kiện dùng cho các sản phẩm trên.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo, cố vấn (hướng dẫn), thực tập, học 
việc và các chương trình tư vấn nghề nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, truyền 
thông và thiết kế; sắp xếp, tổ chức, tiến hành, và giới thiệu hội nghị chuyên đề, hội thảo, 
các lớp học, hội nghị chuyên đề trên nền tảng trang web (webinars), hội nghị, buổi gia sư, 
hướng dẫn trực tuyến, và các chương trình học từ xa; sắp xếp, tổ chức, tiến hành, và giới 
thiệu các buổi hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các sự kiện giải trí đặc biệt, các sự 
kiện nghệ thuật và văn hóa, các hình thức giải trí trên sân khấu, các cuộc thi, các cuộc thi 
đấu, hội chợ, lễ hội, triển lãm, trưng bày, và các sự kiện thể thao; sản xuất, phân phối, và 
trình bày (trình chiếu) các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, phim điện 
ảnh, các bản ghi âm; cung cấp các chương trình đang diễn ra gồm chương trình truyền 
hình, chương trình phát thanh, âm thanh, viđêô, chương trình phát thanh hoặc các tệp tin 
âm thanh trên mạng internet cho phép mọi người tải về trên máy tính và thiết bị số cá 
nhân (podcast) và chương trình đa phương tiện được cung cấp trên mạng Internet và có thể 
tải về (webcast); lập chương trình giải trí, thể thao, âm nhạc, thông tin, tin tức, và các sự 
kiện thời sự thông qua mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng internet, vệ tinh, sóng vô 
tuyến (phát thanh), mạng thông tin liên lạc không dây, truyền hình, và truyền hình cáp; 
lập chương trình giải trí, thể thao, âm nhạc, thông tin, tin tức, và các sự kiện thời sự không 
tải xuống được; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, âm nhạc, thể thao, tin tức, và 
nghệ thuật và văn hóa thông qua các trang web và các ứng dụng máy tính; cung cấp các 
trò chơi trên máy vi tính, trò chơi điện tử, trò chơi tương tác, và trờ chơi vi-đê-ô không tải 
xuống được; cung cấp thông tin, lịch trình, ý kiến (bình luận), đề xuất cá nhân về các 
chương trình giáo dục, giải trí, điện ảnh, sân khấu, sự kiện nghệ thuật và văn hóa, buổi 
hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các cuộc thi, hội chợ, lễ hội, triển lãm, cuộc trưng 
bày, và các sự kiện thể thao; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ cho các các chương trình giáo dục, 
giải trí, điện ảnh, sân khấu, sự kiện văn hóa và nghệ thuật, buổi hòa nhạc, buổi biểu diễn 
trực tiếp, cuộc thi đấu, hội chợ, lễ hội, cuộc trưng bày, triển lãm, và các sự kiện thể thao; 
xuất bản và trình bày ý kiến (bình luận), khảo sát, và phân loại (xếp hạng); cung cấp nhạc 
chuông, âm nhạc, vi-đê-ô, và hình đồ họa ghi sẵn không tải xuống được để sử dụng cho 
các thiết bị thông tin liên lạc di động; xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ, báo, bản tin, sách 
hướng dẫn, trang nhật ký, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác; tường thuật tin tức; 
dịch vụ thư viện điện tử và trực tuyến; cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống 
được cho việc tập luyện và tập thể chất; tạo hiệu ứng hình ảnh (thị giác) và đồ họa cho 
người khác; cung cấp hội nghị chuyên đề, hội thảo, các lớp học, hội nghị chuyên đề trên 
nền tảng trang web (webinars), hội nghị, buổi gia sư, hướng dẫn trực tuyến, và các chương 
trình học từ xa, và đào tạo về sử dụng và vận hành máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, 
phần mềm máy tính, thiết bị di động kỹ thuật số, máy phát đa phương tiện, các sản phẩm 
âm thanh, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), các thiết bị điện tử có thể mang 
theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh và các sản phẩm và phụ kiện điện tử khác; cung 
cấp hội nghị chuyên đề, hội thảo, các lớp học, hội nghị chuyên đề trên nền tảng trang web 
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(webinars), hội nghị, buổi gia sư, hướng dẫn trực tuyến, và các chương trình học từ xa, và 
đào tạo về máy vi tính, phần mềm máy tính, chương trình máy tính, thiết kế web, phát 
triển ứng dụng phần mềm, và công nghệ thông tin; cung cấp hội nghị chuyên đề, hội thảo, 
các lớp học, hội nghị chuyên đề trên nền tảng trang web (webinars), hội nghị, buổi gia sư, 
hướng dẫn trực tuyến, và các chương trình học từ xa, và đào tạo về âm nhạc, nghệ thuật, 
nhiếp ảnh, quay viđêô (quay phim) và làm phim, và thiết kế đồ hoạ. 

 
Nhóm 42: Cung cấp các trang web và ứng dụng máy tính có nội dung về việc lập chương 
trình trong các lĩnh vực giải trí, âm nhạc, thể thao, thông tin, tin tức, thời sự, và nghệ thuật 
và văn hóa; cung cấp các trang web tương tác và các ứng dụng máy vi tính dùng để đăng 
và chia sẻ ý kiến (bình luận), khảo sát, và phân loại (xếp hạng) liên quan đến các chương 
trình giáo dục, giải trí, điện ảnh, sân khấu, sự kiện văn hóa và nghệ thuật, buổi hòa nhạc, 
các buổi biểu diễn trực tiếp, các cuộc thi, hội chợ, lễ hội, triển lãm, cuộc trưng bày, và các 
sự kiện thể thao; cung cấp một trang web cho việc tải lên, lưu trữ, chia sẻ, xem và gửi hình 
ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tập san chuyên đề điện tử, trang nhật ký, tệp tin âm thanh hay 
hình ảnh trên mạng internet cho mọi người tải về (podcast), và các nội dung đa phương 
tiện; cung cấp các trang web và các ứng dụng máy tính trong lĩnh vực sách, ấn phẩm định 
kỳ, báo, bản tin, sách hướng dẫn, trang nhật ký, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác; 
cung cấp các trang web và các ứng dụng máy tính cho việc tập luyện và tập thể chất. 

 

 
(210) 4-2017-29637 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Phí Văn Toàn  (VN) 
Căn hộ 2832, tòa nhà HH1A, Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu chanh; hỗn hợp thơm làm từ 
cánh hoa khô và hương liệu (chất thơm).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; đồ uống y tế; trà thảo dược; chất bổ sung 
dinh dưỡng.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là tỏi đen (đã qua chế biến), hành đen (đã 
qua chế biến), mầm đậu nành (đã qua chế biến); tỏi đen dạng bột, dạng cao, dạng dịch, 
đóng viên nang (được dùng như thực phẩm thông thường); hành đen dạng bột, dạng cao, 
dạng dịch, đóng viên nang (được dùng như thực phẩm thông thường; viên nang hành đen 
và tỏi đen (được dùng như thực phẩm thông thường).  

 
Nhóm 30: Tinh chất hành đen; tinh chất tỏi đen; tinh chất mầm đậu nành (tất cả được 
dùng làm thực phẩm); bột mầm đậu nành. 

 

Nhóm 35: Mua bán cây giống; mua bán nông sản; mua bán dược phẩm, mua bán mỹ 
phẩm; mua bán thực phẩm đã qua chế biến.  
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(210) 4-2017-29638 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoa học kỹ 
thuật Bách Khoa  (VN) 
Số 1B, nhà 42, phường Bách Khoa, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu chanh; hỗn hợp thơm làm từ 
cánh hoa khô và hương liệu (chất thơm).  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; đồ uống y tế; trà thảo dược; chất bổ sung 
dinh dưỡng.  

 

Nhóm 07: Máy sản xuất thực phẩm bao gồm máy sản xuất tỏi đen; máy chế biến thực 
phẩm; máy chế biến nông sản; máy làm sữa đậu nành; máy trồng rau mầm, giá đỗ.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị lên men; đèn đi ốt phát quang; thiết bị 
chưng cất cho mục đích khoa học; thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể là thiết bị điện làm sữa chua, thiết bị ion hóa dùng để 
xử lý không khí hoặc nước, đèn điện, thiết bị suởi ấm, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng.  

 

Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa, cụ thể là thiết bị làm giá đỗ, dụng cụ và đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp không chạy điện để trộn 
hay nghiền.  

 

Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là tỏi đen (đã qua chế biến), hành đen (đã 
qua chế biến), mầm đậu nành (đã qua chế biến); tỏi đen dạng bột, dạng cao, dạng dịch, 
đóng viên nang (được dùng như thực phẩm thông thường); hành đen dạng bột, dạng cao, 
dạng dịch, đóng viên nang (được dùng như thực phẩm thông thường); viên nang hành đen 
và tỏi đen (được dùng như thực phẩm thông thường).  

 

Nhóm 30: Tinh chất hành đen; tinh chất tỏi đen; tinh chất mầm đậu nành (tất cả được 
dùng làm thực phẩm); bột mầm đậu nành.  

 

Nhóm 35: Mua bán cây giống; mua bán nông sản; mua bán dược phẩm; mua bán mỹ 
phẩm; mua bán thực phẩm đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2017-32955 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.09.2018 
(591) Cam. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIG SUN Việt 
Nam   (VN) 
28D Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy hút bụi; máy giặt; máy cắt bánh mì; 
máy phát điện; máy đánh trứng. 

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; lò nướng; lò vi sóng; đèn sạc; quạt điện; phích nước (bình thủy) 
dùng điện; ấm đun nước sử dụng điện; bếp ga; bếp điện; thiết bị nấu nướng sử dụng điện; 
máy khử mùi; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử dụng điện; 
tủ lạnh; tủ cấp đông; vòi rửa (ở bồn rửa chén). 

 
Nhóm 21: Đồ dùng nấu nướng không sử dụng điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà 
bếp; xoong hầm thịt (không sử dụng điện); chảo rán (không sử dụng điện); đũa, bồn rửa 
chén bằng inox (không gắn cố định). 

 

 
(210) 4-2017-32956 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIG SUN Việt 
Nam  (VN) 
28D Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy hút bụi; máy giặt; máy cắt bánh mì; 

máy phát điện; máy đánh trứng.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; lò nướng; lò vi sóng; đèn sạc; quạt điện; phích nước (bình thủy) 
dùng điện; ấm đun nước sử dụng điện; bếp ga; bếp điện; thiết bị nấu nướng sử dụng điện; 
máy khử mùi; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử dụng điện; 
tủ lạnh; tủ cấp đông; vòi rửa (ở bồn rửa chén). 

 
Nhóm 21: Đồ dùng nấu nướng không sử dụng điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà 
bếp; xoong hầm thịt (không sử dụng điện); chảo rán (không sử dụng điện); đũa, bồn rửa 
chén bằng inox (không gắn cố định). 

 

 
(210) 4-2017-34159 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.24; A5.11.13 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Trúc My  (VN) 
449/15 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh, kem ăn.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
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(210) 4-2017-34566 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 3.7.16; 26.4.7; A3.7.24; 3.7.17 
(731) AMERICAN AIRLINES, INC.  (US) 

4333 Amon Carter Blvd. Fort Worth, 
Texas 76155 United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh, cụ thể là, hỗ trợ quản lý 
kinh doanh, điều tra thương mại, thông tin về thương mại; hoạt động văn phòng; quản lý 
chương trình quảng cáo tờ rơi; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo, maketing và xúc tiến bán hàng; dịch vụ hỗ 
trợ và tư vấn, tư vấn xúc tiến bán hàng và maketing, quảng cáo; quản lý, điều hành, tổ 
chức và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết, chiết khấu và xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ thẻ để xúc tiến bán hàng và chiết khấu, cho khách hàng thân thiết; dịch vụ đăng 
ký thành viên câu lạc bộ; quản lý chương trình thưởng điểm cho khách hàng thân thiết để 
thúc đẩy bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác; các dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho 
mục đích thương mại, khuyến mại và/hoặc quảng cáo; dịch vụ chương trình khách hàng 
thân thiết, chiết khấu, khuyến mại và thưởng; dịch vụ quản lý hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ cho người khác thông quan internet; cung cấp thị trường 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ thư 
ký văn phòng công ty; dịch vụ nhân viên hỗ trợ văn phòng; dịch vụ khuyến mại hàng hóa 
và dịch vụ bằng các chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng từ các thành viên mà sau đó được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và chuyến đi; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ bằng cách cung cấp các cửa hàng mua sắm trực tuyến có 
liên kết với các trang web bán lẻ của người khác trong các lĩnh vực sách, máy tính, phần 
mềm, vật tư văn phòng, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị âm nhạc, thể thao và giải trí, quà 
tặng, thẻ tặng quà, các mặt hàng du lịch, các mặt hàng may mặc, đồ trang sức, sức khỏe 
và làm đẹp, đồ chơi, các mặt hàng liên quan đến vườn tược, nhà cửa, du lịch và hàng hóa 
bán lẻ thông thường; chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng được tạo ra thông qua thẻ tín dụng mà có thể được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và 
chuyến đi; quản lý và theo dõi việc chuyển và đổi điểm kiếm được hoặc được thưởng để 
mua hàng từ các thành viên; cung cấp dịch vụ thư ký; cho thuê trang thiết bị, máy móc 
văn phòng để tiến hành kinh doanh, hội họp và hội thảo; cung cấp nhân viên hỗ trợ 
chuyên nghiệp để trợ giúp việc tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội nghị.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa, cất giữ hàng hóa; sắp xếp quản lý các chuyến du 
lịch; sắp xếp các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; thông tin vận tải; đặt chỗ cho vận 
chuyển; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; cho 
thuê xe cộ; cho thuê chỗ đỗ xe; dịch vụ lái xe; hậu cần vận tải; cho thuê máy bay; vận 
chuyển có đảm bảo các đồ vật có giá trị; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đại lý 
du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ cho vận tải bằng đường hàng không, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho vận tải bằng xe cộ, đặt chỗ và giữ chỗ cho các chuyến đi trên biển, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho các kỳ nghỉ, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ phương tiện vận chuyển cho các kỳ 
nghỉ; thông tin vận tải và thông tin du lịch; quản lý hành trình chuyến đi; vận chuyển 
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hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ thông tin liên quan đến đi lại; 
đặt phòng và bố trí phòng chờ sân bay; dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hàng hóa được cung cấp ở sân bay; dịch vụ dỡ hàng 
hóa; dịch vụ dỡ hàng hóa và đóng gói lại; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến dỡ 
hàng hóa dịch vụ đại lý du lịch cụ thể là cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ vận tải bằng đường hàng không cho người khác; dịch vụ đặt 
chỗ xe cộ cho người khác; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi trên biển cho người khác; 
dịch vụ dành cho kỳ nghỉ, cụ thể sắp xếp vận chuyển các chuyến du lịch cho kỳ nghỉ, vận 
chuyển các chuyến tham quan cho kỳ nghỉ, sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển cho kỳ 
nghỉ; cung cấp thông tin trong lĩnh vực du lịch; dịch vụ hỗ trợ ở mặt đất trong lĩnh vực 
vận tải bằng đường hàng không, cụ thể là, đánh dấu, sắp xếp, chất hàng, dỡ hàng, chuyển, 
và quá cảnh hàng hóa và hành lý của hành khách; cung cấp thông tin liên quan đến hàng 
hóa và hành lý của hành khách để quá cảnh và chuyển phát; dịch vụ bán vé và làm thủ tục 
lên tàu bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ thang lên máy 
bay; vận chuyển máy bay ở sân bay; cung cấp chỗ đỗ máy bay và lưu giữ máy bay; dịch 
vụ lai dắt máy bay; dịch vụ vận tải cụ thể là kiểm tra hành lý; dịch vụ sân bay cụ thể là 
cung cấp tiện nghi phòng chờ cho hành khách quá cảnh; đặt và cung cấp các dịch vụ vận 
tải đi kèm cụ thể là chọn chỗ ngồi, kiểm tra hành lý, sắp xếp trông nom hành lý; lên tàu 
bay ưu tiên; nâng hạng, tiếp cận sảnh sân bay; dịch vụ cho thuê xe lăn cho hành khách 
vận chuyển bằng đường hàng không ở sân bay; cho thuê máy bay; cho thuê các bộ phận 
của máy bay; cho thuê động cơ máy bay; vận chuyển động cơ máy bay cho người khác.  

 
 

(210) 4-2017-34567 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.09.2018 
(731) AMERICAN AIRLINES, INC.  (US) 

4333 Amon Carter Blvd. Fort Worth, 
Texas 76155 United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh, cụ thể là, hỗ trợ quản lý 
kinh doanh, điều tra thương mại, thông tin về thương mại; hoạt động văn phòng; quản lý 
chương trình quảng cáo tờ rơi; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo, maketing và xúc tiến bán hàng; dịch vụ hỗ 
trợ và tư vấn, tư vấn xúc tiến bán hàng và maketing, quảng cáo; quản lý, điều hành, tổ 
chức và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết, chiết khấu và xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ thẻ để xúc tiến bán hàng và chiết khấu, cho khách hàng thân thiết; dịch vụ đăng 
ký thành viên câu lạc bộ; quản lý chương trình thưởng điểm cho khách hàng thân thiết để 
thúc đẩy bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác; các dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho 
mục đích thương mại, khuyến mại và/hoặc quảng cáo; dịch vụ chương trình khách hàng 
thân thiết, chiết khấu, khuyến mại và thưởng; dịch vụ quản lý hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ cho người khác thông quan internet; cung cấp thị trường 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ thư 
ký văn phòng công ty; dịch vụ nhân viên hỗ trợ văn phòng; dịch vụ khuyến mại hàng hóa 
và dịch vụ bằng các chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng từ các thành viên mà sau đó được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và chuyến đi; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ bằng cách cung cấp các cửa hàng mua sắm trực tuyến có 
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liên kết với các trang web bán lẻ của người khác trong các lĩnh vực sách, máy tính, phần 
mềm, vật tư văn phòng, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị âm nhạc, thể thao và giải trí, quà 
tặng, thẻ tặng quà, các mặt hàng du lịch, các mặt hàng may mặc, đồ trang sức, sức khỏe 
và làm đẹp, đồ chơi, các mặt hàng liên quan đến vườn tược, nhà cửa, du lịch và hàng hóa 
bán lẻ thông thường; chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng được tạo ra thông qua thẻ tín dụng mà có thể được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và 
chuyến đi; quản lý và theo dõi việc chuyển và đổi điểm kiếm được hoặc được thưởng để 
mua hàng từ các thành viên; cung cấp dịch vụ thư ký; cho thuê trang thiết bị, máy móc 
văn phòng để tiến hành kinh doanh, hội họp và hội thảo; cung cấp nhân viên hỗ trợ 
chuyên nghiệp để trợ giúp việc tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội nghị.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa, cất giữ hàng hóa; sắp xếp quản lý các chuyến du 
lịch; sắp xếp các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến di; thông tin vận tải; đặt chỗ cho vận 
chuyển; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; cho 
thuê xe cộ; cho thuê chỗ đỗ xe; dịch vụ lái xe; hậu cần vận tải; cho thuê máy bay; vận 
chuyển có đảm bảo các đồ vật có giá trị; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đại lý 
du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ cho vận tải bằng đường hàng không, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho vận tải bằng xe cộ, đặt chỗ và giữ chỗ cho các chuyến đi trên biển, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho các kỳ nghỉ, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ phương tiện vận chuyển cho các kỳ 
nghỉ; thông tin vận tải và thông tin du lịch; quản lý hành trình chuyến đi; vận chuyển 
hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ thông tin liên quan đến đi lại; 
đặt phòng và bố trí phòng chờ sân bay; dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hàng hóa được cung cấp ở sân bay; dịch vụ dỡ hàng 
hóa; dịch vụ dỡ hàng hóa và đóng gói lại; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến dỡ 
hàng hóa dịch vụ đại lý du lịch cụ thể là cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ vận tải bằng đường hàng không cho người khác; dịch vụ đặt 
chỗ xe cộ cho người khác; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi trên biển cho người khác; 
dịch vụ dành cho kỳ nghỉ, cụ thể sắp xếp vận chuyển các chuyến du lịch cho kỳ nghỉ, vận 
chuyển các chuyến tham quan cho kỳ nghỉ, sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển cho kỳ 
nghỉ; cung cấp thông tin trong lĩnh vực du lịch; dịch vụ hỗ trợ ở mặt đất trong lĩnh vực 
vận tải bằng đường hàng không, cụ thể là, đánh dấu, sắp xếp, chất hàng, dỡ hàng, chuyển, 
và quá cảnh hàng hóa và hành lý của hành khách; cung cấp thông tin liên quan đến hàng 
hóa và hành lý của hành khách để quá cảnh và chuyển phát; dịch vụ bán vé và làm thủ tục 
lên tàu bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ thang lên máy 
bay; vận chuyển máy bay ở sân bay; cung cấp chỗ đỗ máy bay và lưu giữ máy bay; dịch 
vụ lai dắt máy bay; dịch vụ vận tải cụ thể là kiểm tra hành lý; dịch vụ sân bay cụ thể là 
cung cấp tiện nghi phòng chờ cho hành khách quá cảnh; đặt và cung cấp các dịch vụ vận 
tải đi kèm cụ thể là chọn chỗ ngồi, kiểm tra hành lý, sắp xếp trông nom hành lý; lên tàu 
bay ưu tiên; nâng hạng, tiếp cận sảnh sân bay; dịch vụ cho thuê xe lăn cho hành khách 
vận chuyển bằng đường hàng không ở sân bay; cho thuê máy bay; cho thuê các bộ phận 
của máy bay; cho thuê động cơ máy bay; vận chuyển động cơ máy bay cho người khác.  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh, cụ thể là, hỗ trợ quản lý 
kinh doanh, điều tra thương mại, thông tin về thương mại; hoạt động văn phòng; quản lý 
chương trình quảng cáo tờ rơi; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo, maketing và xúc tiến bán hàng; dịch vụ hỗ 
trợ và tư vấn, tư vấn xúc tiến bán hàng và maketing, quảng cáo; quản lý, điều hành, tổ 
chức và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết, chiết khấu và xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ thẻ để xúc tiến bán hàng và chiết khấu, cho khách hàng thân thiết; dịch vụ đăng 
ký thành viên câu lạc bộ; quản lý chương trình thưởng điểm cho khách hàng thân thiết để 
thúc đẩy bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác; các dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho 
mục đích thương mại, khuyến mại và/hoặc quảng cáo; dịch vụ chương trình khách hàng 
thân thiết, chiết khấu, khuyến mại và thưởng; dịch vụ quản lý hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ cho người khác thông quan internet; cung cấp thị trường 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ thư 
ký văn phòng công ty; dịch vụ nhân viên hỗ trợ văn phòng; dịch vụ khuyến mại hàng hóa 
và dịch vụ bằng các chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng từ các thành viên mà sau đó được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và chuyến đi; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ bằng cách cung cấp các cửa hàng mua sắm trực tuyến có 
liên kết với các trang web bán lẻ của người khác trong các lĩnh vực sách, máy tính, phần 
mềm, vật tư văn phòng, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị âm nhạc, thể thao và giải trí, quà 
tặng, thẻ tặng quà, các mặt hàng du lịch, các mặt hàng may mặc, đồ trang sức, sức khỏe 
và làm đẹp, đồ chơi, các mặt hàng liên quan đến vườn tược, nhà cửa, du lịch và hàng hóa 
bán lẻ thông thường; chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng được tạo ra thông qua thẻ tín dụng mà có thể được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và 
chuyến đi; quản lý và theo dõi việc chuyển và đổi điểm kiếm được hoặc được thưởng để 
mua hàng từ các thành viên; cung cấp dịch vụ thư ký; cho thuê trang thiết bị, máy móc 
văn phòng để tiến hành kinh doanh, hội họp và hội thảo; cung cấp nhân viên hỗ trợ 
chuyên nghiệp để trợ giúp việc tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội nghị.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa, cất giữ hàng hóa; sắp xếp quản lý các chuyến du 
lịch; sắp xếp các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến di; thông tin vận tải; đặt chỗ cho vận 
chuyển; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; cho 
thuê xe cộ; cho thuê chỗ đỗ xe; dịch vụ lái xe; hậu cần vận tải; cho thuê máy bay; vận 
chuyển có đảm bảo các đồ vật có giá trị; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đại lý 
du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ cho vận tải bằng đường hàng không, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho vận tải bằng xe cộ, đặt chỗ và giữ chỗ cho các chuyến đi trên biển, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho các kỳ nghỉ, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ phương tiện vận chuyển cho các kỳ 
nghỉ; thông tin vận tải và thông tin du lịch; quản lý hành trình chuyến đi; vận chuyển 
hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ thông tin liên quan đến đi lại; 
đặt phòng và bố trí phòng chờ sân bay; dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hàng hóa được cung cấp ở sân bay; dịch vụ dỡ hàng 
hóa; dịch vụ dỡ hàng hóa và đóng gói lại; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến dỡ 
hàng hóa dịch vụ đại lý du lịch cụ thể là cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ vận tải bằng đường hàng không cho người khác; dịch vụ đặt 
chỗ xe cộ cho người khác; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi trên biển cho người khác; 
dịch vụ dành cho kỳ nghỉ, cụ thể sắp xếp vận chuyển các chuyến du lịch cho kỳ nghỉ, vận 
chuyển các chuyến tham quan cho kỳ nghỉ, sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển cho kỳ 
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nghỉ; cung cấp thông tin trong lĩnh vực du lịch; dịch vụ hỗ trợ ở mặt đất trong lĩnh vực 
vận tải bằng đường hàng không, cụ thể là, đánh dấu, sắp xếp, chất hàng, dỡ hàng, chuyển, 
và quá cảnh hàng hóa và hành lý của hành khách; cung cấp thông tin liên quan đến hàng 
hóa và hành lý của hành khách để quá cảnh và chuyển phát; dịch vụ bán vé và làm thủ tục 
lên tàu bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ thang lên máy 
bay; vận chuyển máy bay ở sân bay; cung cấp chỗ đỗ máy bay và lưu giữ máy bay; dịch 
vụ lai dắt máy bay; dịch vụ vận tải cụ thể là kiểm tra hành lý; dịch vụ sân bay cụ thể là 
cung cấp tiện nghi phòng chờ cho hành khách quá cảnh; đặt và cung cấp các dịch vụ vận 
tải đi kèm cụ thể là chọn chỗ ngồi, kiểm tra hành lý, sắp xếp trông nom hành lý; lên tàu 
bay ưu tiên; nâng hạng, tiếp cận sảnh sân bay; dịch vụ cho thuê xe lăn cho hành khách 
vận chuyển bằng đường hàng không ở sân bay; cho thuê máy bay; cho thuê các bộ phận 
của máy bay; cho thuê động cơ máy bay; vận chuyển động cơ máy bay cho người khác.  
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kinh doanh, điều tra thương mại, thông tin về thương mại; hoạt động văn phòng; quản lý 
chương trình quảng cáo tờ rơi; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo, maketing và xúc tiến bán hàng; dịch vụ hỗ 
trợ và tư vấn, tư vấn xúc tiến bán hàng và maketing, quảng cáo; quản lý, điều hành, tổ 
chức và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết, chiết khấu và xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ thẻ để xúc tiến bán hàng và chiết khấu, cho khách hàng thân thiết; dịch vụ đăng 
ký thành viên câu lạc bộ; quản lý chương trình thưởng điểm cho khách hàng thân thiết để 
thúc đẩy bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác; các dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho 
mục đích thương mại, khuyến mại và/hoặc quảng cáo; dịch vụ chương trình khách hàng 
thân thiết, chiết khấu, khuyến mại và thưởng; dịch vụ quản lý hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ cho người khác thông quan internet; cung cấp thị trường 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn và hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ thư 
ký văn phòng công ty; dịch vụ nhân viên hỗ trợ văn phòng; dịch vụ khuyến mại hàng hóa 
và dịch vụ bằng các chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng từ các thành viên mà sau đó được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và chuyến đi; dịch vụ 
khuyến mại hàng hóa và dịch vụ bằng cách cung cấp các cửa hàng mua sắm trực tuyến có 
liên kết với các trang web bán lẻ của người khác trong các lĩnh vực sách, máy tính, phần 
mềm, vật tư văn phòng, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị âm nhạc, thể thao và giải trí, quà 
tặng, thẻ tặng quà, các mặt hàng du lịch, các mặt hàng may mặc, đồ trang sức, sức khỏe 
và làm đẹp, đồ chơi, các mặt hàng liên quan đến vườn tược, nhà cửa, du lịch và hàng hóa 
bán lẻ thông thường; chương trình khách hàng thân thiết, chương trình chiết khấu, chương 
trình khuyến mại và chương trình thưởng khích lệ nhờ đó tích hoặc thưởng điểm để mua 
hàng được tạo ra thông qua thẻ tín dụng mà có thể được đổi bằng hàng hóa, dịch vụ và 
chuyến đi; quản lý và theo dõi việc chuyển và đổi điểm kiếm được hoặc được thưởng để 
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mua hàng từ các thành viên; cung cấp dịch vụ thư ký; cho thuê trang thiết bị, máy móc 
văn phòng để tiến hành kinh doanh, hội họp và hội thảo; cung cấp nhân viên hỗ trợ 
chuyên nghiệp để trợ giúp việc tiến hành kinh doanh, gặp gỡ và hội nghị.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa, cất giữ hàng hóa; sắp xếp quản lý các chuyến du 
lịch; sắp xếp các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến di; thông tin vận tải; đặt chỗ cho vận 
chuyển; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; cho 
thuê xe cộ; cho thuê chỗ đỗ xe; dịch vụ lái xe; hậu cần vận tải; cho thuê máy bay; vận 
chuyển có đảm bảo các đồ vật có giá trị; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đại lý 
du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ cho vận tải bằng đường hàng không, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho vận tải bằng xe cộ, đặt chỗ và giữ chỗ cho các chuyến đi trên biển, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho các kỳ nghỉ, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ phương tiện vận chuyển cho các kỳ 
nghỉ; thông tin vận tải và thông tin du lịch; quản lý hành trình chuyến đi; vận chuyển 
hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch vụ thông tin liên quan đến đi lại; 
đặt phòng và bố trí phòng chờ sân bay; dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hành khách; 
dịch vụ mặt đất hỗ trợ vận chuyển hàng hóa được cung cấp ở sân bay; dịch vụ dỡ hàng 
hóa; dịch vụ dỡ hàng hóa và đóng gói lại; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến dỡ 
hàng hóa dịch vụ đại lý du lịch cụ thể là cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi cho 
người khác; dịch vụ đặt chỗ vận tải bằng đường hàng không cho người khác; dịch vụ đặt 
chỗ xe cộ cho người khác; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi trên biển cho người khác; 
dịch vụ dành cho kỳ nghỉ, cụ thể sắp xếp vận chuyển các chuyến du lịch cho kỳ nghỉ, vận 
chuyển các chuyến tham quan cho kỳ nghỉ, sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển cho kỳ 
nghỉ; cung cấp thông tin trong lĩnh vực du lịch; dịch vụ hỗ trợ ở mặt đất trong lĩnh vực 
vận tải bằng đường hàng không, cụ thể là, đánh dấu, sắp xếp, chất hàng, dỡ hàng, chuyển, 
và quá cảnh hàng hóa và hành lý của hành khách; cung cấp thông tin liên quan đến hàng 
hóa và hành lý của hành khách để quá cảnh và chuyển phát; dịch vụ bán vé và làm thủ tục 
lên tàu bay cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không; dịch vụ thang lên máy 
bay; vận chuyển máy bay ở sân bay; cung cấp chỗ đỗ máy bay và lưu giữ máy bay; dịch 
vụ lai dắt máy bay; dịch vụ vận tải cụ thể là kiểm tra hành lý; dịch vụ sân bay cụ thể là 
cung cấp tiện nghi phòng chờ cho hành khách quá cảnh; đặt và cung cấp các dịch vụ vận 
tải đi kèm cụ thể là chọn chỗ ngồi, kiểm tra hành lý, sắp xếp trông nom hành lý; lên tàu 
bay ưu tiên; nâng hạng, tiếp cận sảnh sân bay; dịch vụ cho thuê xe lăn cho hành khách 
vận chuyển bằng đường hàng không ở sân bay; cho thuê máy bay; cho thuê các bộ phận 
của máy bay; cho thuê động cơ máy bay; vận chuyển động cơ máy bay cho người khác.  
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(511)   Nhóm 35: Bán lẻ đồ gia dụng, cụ thể là: thiết bị và dụng cụ nhà bếp: khăn trải bàn, tô, 
chén, đĩa, muỗng, đũa, nĩa, dao ăn, bình, ly giữ nhiệt, dụng cụ mở rượu, đồ hộp, bình lọc 
nước, nồi, chảo, hộp, lọ, khay đựng gia vị, thực phẩm, màng bọc thực phẩm, ly, tách, dao, 
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kéo, thớt, máy nướng bánh, máy làm kem, máy đánh trứng, máy sinh tố, khuôn làm bánh 
dụng cụ nhà bếp; đồ dùng sinh hoạt: tủ vải, thùng đựng đồ, đồ đi mưa, thảm lót chân, móc 
treo, màn rèm cửa, tủ nhựa, kệ đựng giày; vệ sinh, chăm sóc nhà cửa: dụng cụ bắt gián 
muỗi, thuốc diệt côn trùng, vòi xịt rửa, nước tẩy bồn cầu, nước lau sàn, nước lau kính, 
móc gỗ, bộ cây lau nhà. 

 

 
(210) 4-2017-36461 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 20: Giàn treo quần áo (đồ nội thất); giá để cốc. 
 

Nhóm 21: Công cụ gia dụng và nhà bếp và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
lược và miếng bọt biển; bàn chải, trừ chổi vẽ; vật liệu làm bàn chải; dụng cụ dùng cho 
mục đích làm sạch; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ chứa đựng 
bằng thủy tinh, sứ và đất nung; chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; giỏ dùng trong 
gia đình; ca/chén vại; lồng chim; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục đích gia 
dụng; tấm ván để là; vật dụng để xỏ giày ống; nút chai lọ làm từ đồ gốm, sứ, thủy tinh, 
pha lê, đất nung, gốm và sứ; chai, lọ; bát; hộp đựng xà phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; 
xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật nuôi trong nhà; khuôn bánh ngọt; 
khuôn bánh; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ nến; hộp đựng kẹo; hộp 
đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ đũa; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; lót 
cốc (bộ đồ ăn), không bằng giấy hoặc vải; thìa khuấy rượu cốc tai; lọc cà phê, không dùng 
điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện có bộ phận lọc 
và ống thẳng đứng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình pha cà phê không dùng điện; lược 
điện; lược cho động vật; túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo, khuôn dùng 
cho nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện; cái xiên để nướng; xô đựng đá; vật dụng giữ 
lạnh có thể mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt 
dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà; dụng cụ mỹ phẩm; nắp 
đậy đĩa; tấm phủ chậu hoa; bát đĩa bằng sành; tách; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bình 
thon cổ; chảo rán sâu không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; dụng cụ chia xà phòng; chai 
lọ, cốc, máng, bình đựng nước uống; giàn phơi đồ giặt; thùng rác; cốc đựng trứng để ăn; 
máng đựng thức ăn gia súc; chậu hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay cho mục đích gia dụng; 
ly/cốc nhỏ có chân; nạo dùng cho nhà bếp; vỉ nướng không dùng điện; thùng chứa cách 
nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; giá đỡ cho cây và hoa; bình đun 
nước nóng không làm nóng bằng điện; thùng đựng đá lạnh; khuôn làm đá viên; vỏ bọc 
tấm ván để là; hũ đựng; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; khay tròn có nhiều «; 
bộ đồ để uống rượu; hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa; vật dụng đỡ bảng thực đơn; hộp 
thiếc để đóng hộp thực phẩm; thìa trộn [dụng cụ nhà bếp]; giẻ lau sàn; vật dụng giữ khăn 
ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch 
dạng tấm/miếng; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt tiêu; lư đốt xông nước hoa, 
hương liệu, tinh dầu và chất thơm; bình xịt nước hoa; bình phun nước hoa; giỏ đồ dùng 
khi đi dã ngoại; lợn đựng tiền tiết kiệm; nắp bình; ấm; nồi áp suất không dùng điện; lọ 
trộn muối; lọ lắc hạt tiêu; chảo bằng đất nung; đĩa nông; muôi cán dài (đồ dùng trên bàn); 
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miếng cọ rửa; chổi cạo râu; khung căng áo; bàn chải giầy; dụng cụ xỏ giầy; cốt giày 
(khung giữ dáng cho giày); cái sàng dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị hấp thụ khói 
thuốc dùng cho mục đích gia dụng; vật dụng giữ xà phòng; bát đựng xúp; bộ đựng đồ gia 
vị; vật dụng đựng bọt biển; bọt biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi cạo râu; tượng 
bằng sứ, gốm hoặc thủy tinh; vật dụng để lọc dạng lưới; ống phun để tưới hoa và cây; 
bình; quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng chè; đồ pha trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; 
bàn chải; vệ sinh; hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bọt biển dùng 
để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; 
bàn chải đánh răng dùng điện; vật dụng giữ tăm; tăm; vòng và giá treo khăn tắm; khay rải 
ổ; khay dùng cho mục đích gia đình; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật dụng ép phẳng 
và giữ nếp cho quần; vật dụng để giữ quần; phích đựng chất lỏng; bình, hũ; khuôn làm 
bánh quế và bánh kếp không dùng điện; khuôn làm bánh và nấu ăn không dùng điện; ván 
để giặt; chậu giặt; bình tưới; dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi, không dùng điện; tác 
phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa 
ra vào làm từ đồ gốm, sứ, thủy tinh, pha lê, đất nung; hộp và hộp đựng thức ăn; bẫy chuột; 
chỉ tơ nha khoa; dây đai cho hộp đựng cơm và đồ gia dụng hoặc đồ chứa nhà bếp; hộp 
đựng nước hoa và chất thơm; chai làm lạnh; hộp bằng thủy tinh; chổi; đồ dùng để chải; 
đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa bơ; vạc để nấu; dụng cụ lau chùi [vận hành bằng tay]; cái kẹp 
phơi quần áo; hộp giữ lạnh không dùng điện mang đi được; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu 
ăn không dùng điện; bàn chải lông mày; bàn chải đánh đồ đi chân; phễu để rót; găng tay 
làm vườn; bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; bình cách điện; nùi bông để thoa 
phấn; lọ trộn; vật dụng để lọc trà dạng lưới, không bằng kim loại quý; khăn trải đa dụng 
dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; đồ chứa bằng kim loại để làm đá và đồ uống 
ướp lạnh; dao cắt bánh qui; lọ đựng gia vị; khăn lau bụi; bình lắc hỗn hợp đồ uống; hộp 
đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc; hộp đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc nhựa; hộp đựng bàn 
chải đánh răng; hộp đựng vật dụng gia dụng; dụng cụ gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ 
ăn]; bình cà phê không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; hộp đựng thước [gỗ, nhựa]; đồ dùng tẩy trang; ống hút; dụng cụ khử mùi 
dùng cho mục đích cá nhân; giỏ đựng giấy bỏ đi; chậu rửa; cốc vại để uống bia; đồ đựng 
cách nhiệt; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc 
trang trí cho bình trà; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng; que trộn mỹ phẩm; 
dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; kẹp gắp miếng đường; kẹp gắp đá; khay đựng bánh; muôi múc 
rượu.  
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(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan cụ thể là 
dịch vụ nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người 
khác; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; tư vấn giám sát; tư vấn kiến trúc; lập trình máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; thiết kế và lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn về bảo vệ môi trường; thiết lập 
bản vẽ công nghiệp; thiết trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; thiết 
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kế đồ họa nghệ thuật; dự báo thời tiết; đơn giản hóa thời gian đăng nhập vào cơ sở dữ liệu 
của máy tính; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và của chương trình máy tính 
[không phải là chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; điện 
toán đám mây; cho thuê máy tính, tư vấn phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; số hóa dữ liệu [quét]; dịch vụ 
tư vấn công nghệ thông tin; sao lưu dữ liệu nơi khác; cung cấp thông tin về công nghệ 
máy tính và lập trình thông qua trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; 
tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ máy tính và công nghệ để bảo vệ dữ liệu máy tính, 
thông tin cá nhân và tài chính và để phát hiện các đăng nhập trái phép vào dữ liệu và 
thông tin.  

 
Nhóm 45: Giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; 
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Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 20: Giàn treo quần áo (đồ nội thất); giá để cốc. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ gia dụng và nhà bếp và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 

lược và miếng bọt biển; bàn chải, trừ chổi vẽ; vật liệu làm bàn chải; dụng cụ dùng cho 

mục đích làm sạch; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ chứa đựng 

bằng thủy tinh, sứ và đất nung; chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; giỏ dùng trong 

gia đình; ca/chén vại, lồng chim; máy trộn khuấy không chạy điện cho mục đích gia 

dụng; tấm ván để là; vật dụng để xỏ giày ống; nút chai lọ làm từ đồ gốm, sứ, thủy tinh, 

pha lê, đất nung, gốm và sứ; chai, lọ; bát; hộp đựng xà phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; 

xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật nuôi trong nhà; khuôn bánh ngọt; 

khuôn bánh; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ nến; hộp đựng kẹo; hộp 

đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ đũa; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; lót 

cốc (bộ đồ ăn) không bằng giấy hoặc vải; thìa khuấy rượu cốc tai; lọc cà phê, không dùng 

điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện có bộ phận lọc 

và ống thẳng đứng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình pha cà phê không dùng điện; lược 

điện; lược cho động vật; túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo, khuôn dùng 

cho nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện; cái xiên để nướng; xô đựng đá; vật dụng giữ 

lạnh có thể mang đi được không dùng điện; dụng cụ làm lạnh thực phẩm có chứa chất 

lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà; dụng 

cụ mỹ phẩm; nắp đậy đĩa; tấm phủ chậu hoa; bát đĩa bằng sành; tách; thớt để cắt dùng cho 

nhà bếp; bình thon cổ; chảo rán sâu không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; dụng cụ chia xà 

phòng; chai lọ, cốc, máng, bình đựng nước uống; giàn phơi đồ giặt; thùng rác; cốc đựng 
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trứng để ăn; máng đựng thức ăn gia súc; chậu hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay cho mục 

đích gia dụng; ly/cốc nhỏ có chân; nạo dùng cho nhà bếp; vỉ nướng không dùng điện; 

thùng chứa cách nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; giá đỡ cho cây và 

hoa [để bày biện, sắp xếp]; bình đun nước nóng không làm nóng bằng điện; thùng đựng 

đá lạnh; khuôn làm đá viên; vỏ bọc tấm ván để là; hũ đựng; ấm đun nước không dùng 

điện; giá đỡ dao; khay tròn có nhiều ô; bộ đồ để uống rượu; hộp đựng thức ăn dùng buổi 

trưa; vật dụng đỡ bảng thực đơn; hộp thiếc để đóng hộp thực phẩm; thìa trộn [dụng cụ nhà 

bếp]; giẻ lau sàn, vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình 

tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch dạng tấm/miếng; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay 

hạt tiêu vận hành bằng tay; lư đốt xông nước hoa, hương liệu, tinh dầu và chất thơm; bình 

xịt nước hoa; bình phun nước hoa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; lợn đựng tiền tiết kiệm; 

nắp bình; ấm; nồi áp suất không dùng điện; lọ trộn muối; lọ lắc hạt tiêu; chảo bằng đất 

nung; đĩa nông; muôi cán dài (đồ dùng trên bàn); miếng cọ rửa; chổi cạo râu; khung căng 

áo; bàn chải giầy; dụng cụ xỏ giầy; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]; cái sàng dùng cho 

mục đích gia dụng; thiết bị hấp thụ khói thuốc dùng cho mục đích gia dụng; vật dụng giữ 

xà phòng; bát đựng xúp; bộ đựng đồ gia vị; vật dụng đựng bọt biển; bọt biển cho mục 

đích gia dụng; giá để chổi cạo râu; tượng bằng sứ, gốm hoặc thủy tinh; vật dụng để lọc 

dạng lưới; ống phun để tưới hoa và cây; bình; quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng chè; đồ 

pha trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; bàn chải; vệ sinh; hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân; 

vật dụng giữ giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng 

cụ dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; vật dụng giữ tăm; 

tăm; vòng và giá treo khăn tắm; thùng rác; khay rải ổ [cho vật nuôi trong nhà]; khay dùng 

cho mục đích gia đình; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật dụng ép phẳng và giữ nếp cho 

quần; vật dụng để giữ quần; phích đựng chất lỏng; bình, hũ; khuôn làm bánh quế và bánh 

kếp không dùng điện; khuôn làm bánh và nấu ăn không dùng điện; ván để giặt; chậu giặt; 

bình tưới; dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi, không dùng điện; tác phẩm nghệ thuật 

bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra vào làm từ đồ 

gốm, sứ, thủy tinh, pha lê, đất nung; hộp và hộp đựng thức ăn; bẫy chuột; chỉ tơ nha khoa; 

dây đai cho hộp đựng cơm và đồ gia dụng hoặc đồ chứa nhà bếp; hộp đựng nước hoa và 

chất thơm; chai làm lạnh; hộp bằng thủy tinh; chổi; đồ dùng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy 

đĩa bơ; vạc để nấu; dụng cụ lau chùi [vận hành bằng tạy]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ 

lạnh không dùng điện mang đi được; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; 

bàn chải lông mày; bàn chải đánh đồ đi chân; chảo rán; phễu để rót; găng tay làm vườn; 

bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; bình cách điện; nùi bông để thoa phấn; lọ 

trộn; vật dụng để lọc trà dạng lưới, không bằng kim loại quý; khăn trải đa dụng dùng cho 

mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; đồ chứa bằng kim loại để làm đá và đồ uống ướp lạnh; 

dao cắt bánh qui; lọ đựng gia vị; khăn lau bụi; bình lắc hỗn hợp đồ uống; hộp đựng phấn 

bỏ túi; hộp đựng thuốc; hộp đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc nhựa; hộp đựng bàn chải đánh 

răng; hộp đựng vật dụng gia dụng; dụng cụ gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ 

đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; hộp đựng thước [gỗ, nhựa]; đồ dùng tẩy trang; ống hút; 

dụng cụ khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; giỏ đựng giấy bỏ đi; chậu rửa; cốc vại để 

uống bia; đồ đựng cách nhiệt; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; bể cá trong nhà; vỏ 

bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng; 

que trộn mỹ phẩm; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; kẹp gắp miếng đường; kẹp gắp đá; khay 

đựng bánh; muôi múc rượu. 
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(210) 4-2017-37858 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.11; 26.13.1 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam  (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 
Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống rỉ; sơn nước (dùng trong xây dựng nhà cửa); sơn diệt khuẩn; thuốc 
nhuộm; chất nhuộm màu thực phẩm; chất bảo quản gỗ. 

 

Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả (sau gội đầu); nước hoa; mỹ phẩm; xà phòng; kem đánh 
răng (không chứa thuốc). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (không có tác dụng chữa bệnh).  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị khử trùng không khí; bồn vệ sinh; sen vòi; 
chậu rửa; bình lọc nước uống; thiết bị nấu nướng bằng điện; bếp điện; quạt sưởi bằng 
điện; bình nóng lạnh cho nhà tắm; chăn điện; gối điện; tủ lạnh; đèn điện; thiết bị sưởi ấm 
chạy bằng điện; thiết bị làm nóng bàn là. 

 

Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xe ô tô.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi thể thao; túi du lịch; túi xách; ví đựng tiền; (được làm bằng da 
và giả da). 

 

Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo lót; tất chân; giày dép thường (đồ đi chân); mũ; dây 
lưng bằng da và giả da (trang phục). 

 

Nhóm 29: Thịt gia cầm chế biến; thịt gia súc chế biến; sữa động vật chế biến; các sản 
phẩm làm từ sữa; cá chế biến; trứng gia cầm; hoa quả sấy khô đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; gạo; bánh ngọt; mỳ chế biến từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Bia; nước ép hoa quả không có cồn; xi rô hoa quả không có cồn; nước khoáng 
không cồn; viên sủi bọt dùng làm đồ uống. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo, rượu nho; rượu khai vị; rượu whisky; rượu vodka; đồ uống có cồn 
(trừ bia).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa là đồ dùng cá nhân và gia đình 
bao gồm: quần áo, vải vóc, giầy dép, túi xách, hàng điện (bao gồm công tắc, ổ cắm, dây 
điện, đèn điện, bàn là), hàng điện tử (ti vi, máy tính điện tử), hàng điện lạnh (tủ lạnh, tủ 
đông, điều hòa), thiết bị chiếu sáng, đồ dùng nấu nướng, giường, tủ, bàn ghế, thiết bị vệ 
sinh trang bị cho nhà tắm, đồ dùng làm bằng gốm sứ, đồ dùng làm bằng thủy tinh, đồ 
dùng làm bằng pha lê, rượu, bia, nước giải khát, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, 
mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh; dịch vụ phân tích giá cả thị trường; dịch vụ thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ tư vấn kinh doanh; quản lý khách sạn. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; dịch vụ ngân hàng. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cơ sở lưu trú tạm thời); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe; dịch vụ quầy rượu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ làm đẹp (spa).  

 

 
(210) 4-2017-38048 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH kính mắt Thiên 

VŨ   (VN) 
Số 23B, ngõ 134, đường Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  

 

 
(210) 4-2017-38932 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.5 
(731) PERSOL PROCESS & TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (JP) 
3-2-20, Toyosu, Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính tải xuống được; phần mềm điện toán đám mây tải xuống 

được; phần mềm ứng dụng tải xuống được; phần mềm máy tính tải xuống được dùng để 

truy cập vào hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS); phần mềm máy tính tải 

xuống được dùng để truy cập vào hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS) để gửi 

dữ liệu về cửa hàng hoặc cửa hiệu, dùng trong lĩnh vực quản lý bán hàng; phần mềm máy 

tính tải xuống được dùng để truy cập vào hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS) 

để gửi dữ liệu về doanh số, đơn hàng, khách hàng hoặc dữ liệu thanh toán của cửa hàng 

hoặc cửa hiệu, dùng trong lĩnh vực phân tích kinh doanh; phần mềm điện toán đám mây 

tải xuống được dùng để quản lý chấm công; phẩm mềm máy tính tải xuống được dùng để 

truy cập vào hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS) để thu thập dữ liệu về cửa 

hàng hoặc cửa hiệu, dùng trong lĩnh vực quản lý bán hàng; phần mềm máy tính tải xuống 

được dùng để truy cập vào hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS) để thu thập dữ 

liệu về doanh số, đơn hàng, khách hàng hoặc việc thanh toán của cửa hàng hoặc cửa hiệu, 

dùng trong lĩnh vực phân tích kinh doanh; phần mềm máy tính tải xuống được dùng để 

thiết lập dữ liệu của hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS) điện toán đám mây, 

dùng trong lĩnh vực phân tích kinh doanh; phần mềm máy tính tải xuống được dùng để xử 

lý việc thanh toán tại cửa hàng hoặc cửa hiệu; phần mềm máy tính tải xuống được dùng 

để lập bảng chia ca công việc.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
737 

Nhóm 35: Tư vấn tuyển dụng; tư vấn nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự; bố trí nhân sự; dịch 
vụ chức năng văn phòng liên quan đến việc tuyển dụng hoặc nhân sự [hỗ trợ kinh doanh]; 
quảng cáo; phân tích quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân 
tích thị trường; cung cấp thông tin tiếp thị; tiếp thị; quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ 
giới thiệu việc làm; dịch vụ nộp hồ sơ hoặc băng từ [chức năng văn phòng]; cung cấp việc 
hỗ trợ kinh doanh cho người khác liên quan đến việc vận hành các thiết bị xử lý dữ liệu, 
cụ thể là, máy vi tính, máy đánh chữ, máy điện báo ghi chữ và các loại máy văn phòng có 
chức năng tương tự; cung cấp thông tin việc làm; dịch vụ khuyến mãi cho người khác 
thông qua việc trao giải thưởng, mở chương trình xổ số, khảo sát khách hàng hoặc trò 
chơi; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ khuyến mãi cho người khác thông qua việc 
trao giải thưởng, mở chương trình xổ số, khảo sát khách hàng hoặc trò chơi; thúc đẩy việc 
bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của người khác bằng việc trao thưởng cho số điểm 
thưởng được tích khi mua hàng (bao gồm cả việc quản lý việc trao thưởng); quản lý các 
chương trình trợ cấp phúc lợi cho nhân viên; tư vấn trợ cấp và phúc lợi cho nhân viên; dịch 
vụ lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự; dịch vụ đại lý mua bán các sản phẩm: thực phẩm, 
như là rau tươi (sạch), hoa quả tươi, đậu tươi, trứng, cá (không còn sống), động vật có vỏ 
cứng (không còn sống), thịt, rau đông lạnh, hoa quả đông lạnh, đậu đông lạnh, cá đông 
lạnh, động vật có vỏ cứng đông lạnh, thịt đông lạnh, rau đã được bảo quản, hoa quả đã 
được bảo quản, đậu đã được bảo quản, cá đã được bảo quản, động vật có vỏ cứng đã được 
bảo quản, táo tía đã được bảo quản, thịt đã được bảo quản, rau đã chế biến, hoa quả đã chế 
biến, đậu đã chế biến, trứng đã chế biến, cá đã chế biến, thịt đã chế biến, sản phẩm sữa, 

bột nhão, bánh mì, bánh bao, chế phẩm ngũ cốc, kem lạnh, mỳ ống, mì sợi, gạo và mỳ ý 
(pasta), gia vị, đồ uống, như là trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở 
ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống không chứa cồn, nước 
[đồ uống], nước ép trái cây, đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua, đồ uống có cồn [trừ bia], bia, đồ dùng gia dụng, như là đồ gốm cho mục đích gia 
dụng, đũa, bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn], đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp, 
bát đĩa bằng sành, lọ đựng gia vị, pha lê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh], cốc (chén), đồ 
bằng đất nung để chứa đựng, ấm đun nước không dùng điện, bộ đồ ăn bằng bạc [dao, dĩa 
và thìa], nồi nấu không dùng điện, khay nướng [dụng cụ nấu nướng], vỉ nướng [dụng cụ 
nấu nướng], chảo rán, bồn [chậu], bình bẹt đựng đồ uống, đồ chứa đựng nhà bếp, chổi, 
bàn chải, xô, lược và thiết bị lau bụi không dùng điện, văn phòng phẩm và ấn phẩm, đồ 
chơi, chương trình trò chơi trên máy vi tính, thiết bị trò chơi được điều chỉnh để sử dụng 
với một màn hình hiển thị bên ngoài hoặc thiết bị hiển thị và thiết bị trò chơi khác không 
được điều chỉnh để sử dụng với một màn hình hiển thị bên ngoài hoặc thiết bị hiển thị, đồ 
đạc, giấy, tờ giấy [văn phòng phẩm], giấy sao chụp [văn phòng phẩm], giấy bao gói và 
hộp chứa mực in cho máy in [đã có mực], thiết bị điện, như là máy giặt, máy rửa bát đĩa, 
máy hút bụi, máy trộn khuấy chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, bàn là chạy điện, lò 
vi sóng [thiết bị nấu nướng], máy pha cà phê dùng điện, lò nướng, thiết bị thu hình, máy 
ghi hình, thiết bị tái tạo âm thanh, đài phát thanh, ống nghe điện thoại, máy truyền phát 
điện thoại, điện thoại cầm tay, tủ lạnh, máy in dùng cùng với máy tính, sơn phủ, quần áo, 
trang sức, đồ trang trí dùng cho tóc và huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], 
tranh ảnh, chế phẩm dược, thuốc lá, rượu sakê, đồ uống được chưng cất, rượu vang và 
rượu táo, xe đạp, ô tô, máy gia công kim loại, máy sơn, máy xúc đất, máy thi công đường 
đi, máy nông nghiệp, máy đóng bao, máy gia công gỗ, thiết bị và dụng cụ hoá học, dụng 
cụ cầm tay, dụng cụ thao tác thủ công, máy thu gom bùn, cần trục [thiết bị nâng và nhấc], 
băng tải [máy móc], kích đỡ [máy móc], xe ủi đất, máy nâng chuyển, búa điện và rô bốt 
công nghiệp, đồ nội thất, đĩa, cốc để uống và thiết bị và hệ thống nấu ăn, thiết bị xoa bóp 
thẩm mỹ, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và nước hoa, gỗ xây dựng, gỗ sản xuất và gỗ 
chưa chế biến, thực vật, giày thể thao, áo nịt len thể thao và máy tập thể dục, dụng cụ âm 
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nhạc, sữa bột cho trẻ sơ sinh, địu trẻ em, tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em, ghế cao cho 
trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, quần trẻ em [đồ lót] và xe ba bánh cho trẻ sơ sinh [đồ 
chơi]; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp tư vấn 
liên quan đến việc phân tích thói quen mua hàng của khách hàng; diễn giải dữ liệu nghiên 
cứu thị trường, dịch vụ thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trường; quản lý tài khoản bán hàng. 

 
Nhóm 36: Xử lý thanh toán điện tử; cho vay tài chính; tư vấn cho vay tài chính; môi giới 
vay tài chính; xử lý giao dịch thẻ tín dụng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ quản lý các tài 
khoản khách hàng; phát hành và mua lại các loại phiếu có giá trị; thu tiền thanh toán cho 
hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ mua sắm tài chính doanh nghiệp; tư vấn mua sắm tài chính 
doanh nghiệp; phân tích và tư vấn tài chính; xử lý các giao dịch thanh toán; dịch vụ thanh 
toán hóa đơn; dịch vụ đại lý mua bán nhà, toà nhà và bất động sản.  

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm máy tính; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện toán 
đám mây dùng để lưu trữ dữ liệu về bán hàng, đặt hàng, khách hàng hoặc thanh toán của 
cửa hàng hoặc cửa hiệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ 
(POS); điện toán đám mây dùng để lưu trữ dữ liệu về quản lý chấm công từ cơ sở dữ liệu 
của hệ thống bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS); điện toán đám mây dùng để phân 
tích thông tin quản lý thu thập từ cửa hàng hoặc cửa hiệu; cung cấp phần mềm máy tính 
dùng để xử lý thanh toán tại cửa hàng hoặc cửa hiệu; cung cấp phần mềm máy tính dùng 
để lập bảng chia ca công việc; điện toán đám mây để thực hiện chức năng của hệ thống 
bán hàng sử dụng thanh toán thẻ (POS); điện toán đám mây dùng để đặt hàng hoặc đặt 
dịch vụ trước; cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn về phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ nhà hàng, quán ăn tự phục vụ hoặc quán bar; cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thông tin liên quan đến lượng khách hàng của nhà 
hàng, quán ăn tự phục vụ hoặc quán bar; cung cấp thông tin liên quan đến thời gian giao 
thức ăn và đồ uống; dịch vụ thông tin về nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, quán bar; dịch vụ 
thông tin về thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-38947 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.3.5; 26.3.23 (540) 

  

(731) Han Song Lin  (VN) 
DR3-15 Riverside Residence, đường 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm, loa, âm ly, máy tính, thiết bị để xử lý dữ liệu, máy điện 

toán, đĩa ghi âm thanh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn. 
 

Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, phần mềm máy tính [ghi sẵn], thiết bị ngoại vi của máy 
tính, linh kiện điện tử âm thanh cụ thể: hệ thống âm thanh nổi, thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình bằng kỹ thuật số, loa, âm li; bán buôn tủ lạnh. 
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(210) 4-2017-38948 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Han Song Lin  (VN) 
DR3-15 Riverside Residence, đường 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm, loa, âm ly, máy tính, thiết bị để xử lý dữ liệu, máy điện 
toán, đĩa ghi âm thanh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn. 

 

Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện. 
 

Nhóm 35: Bán buôn: máy vi tính, phần mềm máy tính [ghi sẵn], thiết bị ngoại vi của máy 
tính, linh kiện điện tử âm thanh cụ thể: hệ thống âm thanh nổi, thiết bị giải mã tín hiệu 
truyền hình bằng kỹ thuật số, loa, âm li; bán buôn tủ lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-38970 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

truyền thông Thương Hiệu 2  
(VN) 
378/2 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-39551 (220) 28.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

đậm. 
(731) Công ty TNHH Star Solutions  

(VN) 
Số 50, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp, nhà hàng, cụ thể là bếp các loại, bàn bếp, bàn có 
chậu rửa, bàn phẳng, giá bếp, quầy giữ nóng thức ăn, khay đựng các loại, tủ bếp, tủ nấu 
cơm công nghiệp, lò vi sóng, xoong, nồi, bát, đĩa, đũa, thìa, dĩa, khay lò nướng điện, lò 
nướng, lò quay, bàn đông, bàn mát, tủ đông, tủ mát, bếp hấp, hệ thống hút mùi, xe đẩy 
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các loại, bộ khay để đồ ăn, bộ dụng cụ buffet nhà hàng, bộ đồ dùng quầy bar, bộ dụng cụ 
bàn tiệc, bộ nồi dùng trong bếp, bộ nồi nhà hàng, bình đựng đồ uống nhà hàng, bộ đồ da 
dùng trong nhà hàng; mua bán bộ đồ tiêu hao trong khách sạn, cụ thể là bàn chải, lược, 
dao cạo râu, tăm bông, tẩy trang, chụp tóc, kim chỉ, lót ly, xà phòng, dầu gội, sữa tắm, 
dầu xả, dưỡng thể, túi vệ sinh, túi giặt là, bông tắm, dép đi trong phòng, đường gói, tăm 
que, dũa móng tay, xi đánh giày, miếng lau giày, đón gót giày, bút bi, bút chì, khay đựng; 
mua bán bộ đồ dùng trong phòng khách sạn, cụ thể là tủ lạnh, két sắt, ô, giá để ô, đèn 
ngủ, đèn bàn, đèn trang trí, thùng rác, bộ đồ da dùng trong phòng, ấm nước, bộ ấm trà, 
đèn pin, máy sấy tóc, điện thoại dùng trong phòng, móc quần áo, bàn là, cầu là, ly, cốc, 
đồ trang trí, bộ đồ nhựa dùng trong phòng, cây mắc áo, các loại giấy lau, gương, vòng treo 
khăn, thiết bị vệ sinh nhà tắm, ti vi, điều hòa; mua bán bộ đồ dùng khác trong khách sạn, 
cụ thể là các loại biển báo khách sạn, các loại giá để đồ khách sạn, xe đẩy hành lý, xe làm 
buồng, xe dọn phòng, xe giặt là, thùng rác các loại trong khách sạn và ngoài trời, đồ trang 
trí tiền sảnh, két tính tiền, máy đánh giày, điện thoại bàn, biển không làm phiền, logo 
khách sạn mọi chất liệu, các loại biển số phòng khách sạn, các loại biển tên khách sạn, 
các loại đèn trang trí khách sạn, bộ đồ dùng tinh dầu khách sạn; mua bán nội thất đồ vải 
khách sạn, cụ thể là các loại khăn bông khách sạn, chăn, ga, gối, ruột chăn, ruột gối, đệm, 
tấm trang trí giường, bảo vệ đệm, thảm trải sàn, rèm cửa, đồng phục nhân viên khách sạn, 
áo choàng tắm khách sạn, thảm sảnh, thảm trong phòng, thảm thang máy, các loại khăn 
trải bàn khách sạn; mua bán đồ in ấn dùng trong khách sạn, cụ thể là các loại card visit, 
các loại voucher, các tờ thông báo của khách sạn, thông tin khách sạn, tờ rơi quảng cáo, 
bao thẻ khóa, các loại hóa đơn in ấn, giấy viết thư các loại, phong bì thư các loại, giấy nhớ 
các loại, thẻ hành lý, menu nhà hàng. 

 
 

(210) 4-2017-39908 (220) 30.11.2017 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HIOKO Việt Nam  
(VN) 
Số 1, thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa gia dụng: chổi lau nhà bằng nhựa; chai; lọ; cán chổi; chổi 
lau sàn; kẹp quần áo; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; thùng đựng đá lạnh; 
dụng cụ nhà bếp; hộp đựng bữa ăn trưa. 

 
 

(210) 4-2017-41580 (220) 13.12.2017 

  (441) 25.09.2018 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) MICHAEL PAGE RECRUITMENT 

GROUP LIMITED  (GB) 
Page House, 1 Dashwood Lang Road, 
The Bourne Business Park, Addlestone, 
Surrey, KT15 2QW, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng và sắp xếp việc làm; dịch vụ tuyển 
dụng nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển 
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dụng; dịch vụ quản lý dự án nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển dụng; dịch vụ tư vấn, tổ 
chức và lập kế hoạch về nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn về việc làm và tuyển dụng 
thông qua cơ sở dữ liệu tương tác liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, thuận 
tiện cho việc lập sơ yếu lý lịch, chuyển giao sơ yếu lý lịch và thông báo về việc trả lời đối 
với sơ yếu lý lịch, tất cả thông qua mạng máy tính toàn cầu và các văn phòng tuyển dụng 
và sắp xếp việc làm chuyên nghiệp khác; dịch vụ cung cấp thông tin về tư vấn và cố vấn 
chuyên nghiệp liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, trên mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến thù lao và phúc lợi cho nhân viên; dịch vụ 
tuyển dụng lao động; dịch vụ kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ tư vấn 
nghề nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ biên tập quảng 
cáo dùng như các trang web trên internet; dịch vụ quảng cáo rao vặt; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; cung cấp thông tin thông 
qua trang web liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ biên tập, cung cấp và hệ thống hóa thông tin kinh doanh vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin và 
thống kê về thương mại; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch 
vụ kiểm toán doanh nghiệp; kế toán; dịch vụ dự báo và phân tích kinh tế; chuẩn bị bảng 
tiền lương; tổ chức và tiến hành sự kiện, triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tổ chức và tiến hành sự kiện, triển lãm liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc làm và 
tuyển dụng; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuê ngoài quá trình tuyển dụng [hỗ trợ 
kinh doanh]; quản lý quy trình và chính sách về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; quản 
lý các mối quan hệ giữa người bán với bên thứ ba [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ giới thiệu 
việc làm có thời hạn; dịch vụ phân công nhân sự tạm thời; dịch vụ đàm phán về hợp đồng 
lao động (cho người khác); dịch vụ xem xét các hợp đồng và thỏa thuận lao động liên 
quan đến việc tuyển dụng; kiểm toán, tư vấn và quản lý quy trình và chính sách nguồn 
nhân lực cho doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm thông qua internet; dịch vụ thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả những dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, văn bản và thông tin 
thông qua thiết bị xử lý dữ liệu và thiết bị đầu cuối của máy vi tính; cung cấp dịch vụ 
thông tin liên lạc trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền dữ liệu, tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); thông tin liên lạc liên quan đến việc 
làm, tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và giới thiệu việc làm thông qua internet; dịch vụ thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn; 
dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, bản tin và văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ tổ chức và tiến hành sự kiện, khóa học, buổi 
diễn thuyết, triển lãm, hội thảo và hội nghị cho mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư 
vấn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục, đào 
tạo nhân sự; dịch vụ tư vấn việc phát triển kiến thức và/hoặc kỹ năng của nhân sự cho mục 
đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo liên quan đến các ứng 
dụng phần mềm máy vi tính; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực nguồn 
nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ 
hướng dẫn và đào tạo liên quan đến nơi làm việc; tổ chức và tiến hành khóa học, buổi diễn 
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thuyết, hội thảo và hội nghị cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức và tiến 
hành khóa học, buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc 
làm và tuyển dụng; dịch vụ  thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ 
nêu trên. 

 

 
(210) 4-2017-41581 (220) 13.12.2017 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh nước biển, ghi. 
(731) MICHAEL PAGE RECRUITMENT 

GROUP LIMITED  (GB) 
Page House, 1 Dashwood Lang Road, 
The Bourne Business Park, Addlestone, 
Surrey, KT15 2QW, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng và sắp xếp việc làm; dịch vụ tuyển 

dụng nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển 
dụng; dịch vụ quản lý dự án nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển dụng; dịch vụ tư vấn, tổ 
chức và lập kế hoạch về nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn về việc làm và tuyển dụng 
thông qua cơ sở dữ liệu tương tác liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, thuận 
tiện cho việc lập sơ yếu lý lịch, chuyển giao sơ yếu lý lịch và thông báo về việc trả lời đối 
với sơ yếu lý lịch, tất cả thông qua mạng máy tính toàn cầu và các văn phòng tuyển dụng 
và sắp xếp việc làm chuyên nghiệp khác; dịch vụ cung cấp thông tin về tư vấn và cố vấn 
chuyên nghiệp liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, trên mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến thù lao và phúc lợi cho nhân viên; dịch vụ 
tuyển dụng lao động; dịch vụ kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ tư vấn 
nghề nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ biên tập quảng 
cáo dùng như các trang web trên internet; dịch vụ quảng cáo rao vặt; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; cung cấp thông tin thông 
qua trang web liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ biên tập, cung cấp và hệ thống hóa thông tin kinh doanh vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin và 
thống kê về thương mại; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch 
vụ kiểm toán doanh nghiệp; kế toán; dịch vụ dự báo và phân tích kinh tế; chuẩn bị bảng 
tiền lương; tổ chức và tiến hành sự kiện, triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tổ chức và tiến hành sự kiện, triển lãm liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc làm và 
tuyển dụng; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuê ngoài quá trình tuyển dụng [hỗ trợ 
kinh doanh]; quản lý quy trình và chính sách về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; quản 
lý các mối quan hệ giữa người bán với bên thứ ba [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ giới thiệu 
việc làm có thời hạn; dịch vụ phân công nhân sự tạm thời; dịch vụ đàm phán về hợp đồng 
lao động (cho người khác); dịch vụ xem xét các hợp đồng và thỏa thuận lao động liên 
quan đến việc tuyển dụng; kiểm toán, tư vấn và quản lý quy trình và chính sách nguồn 
nhân lực cho doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm thông qua internet; dịch vụ thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả những dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, văn bản và thông tin 
thông qua thiết bị xử lý dữ liệu và thiết bị đầu cuối của máy vi tính; cung cấp dịch vụ 
thông tin liên lạc trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông 
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tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền dữ liệu, tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); thông tin liên lạc liên quan đến việc 
làm, tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và giới thiệu việc làm thông qua internet; dịch vụ thông 
tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn; 
dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, bản tin và văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ tổ chức và tiến hành sự kiện, khóa học, buổi 
diễn thuyết, triển lãm, hội thảo và hội nghị cho mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư 
vấn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục, đào 
tạo nhân sự; dịch vụ tư vấn việc phát triển kiến thức và/hoặc kỹ năng của nhân sự cho mục 
đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo liên quan đến các ứng 
dụng phần mềm máy vi tính; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực nguồn 
nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản lý nguồn nhân lực; dịch vụ 
hướng dẫn và đào tạo liên quan đến nơi làm việc; tổ chức và tiến hành khóa học, buổi diễn 
thuyết, hội thảo và hội nghị cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức và tiến 
hành khóa học, buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc 
làm và tuyển dụng; dịch vụ  thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ 
nêu trên. 

 

 
(210) 4-2017-41626 (220) 13.12.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.5.2 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Gia Phát Global  
(VN) 
Số 68 phố Võ Chí Công, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; 

hoạt động văn phòng.  
 

 
(210) 4-2017-42142 (220) 18.12.2017 

  (441) 25.09.2018 
(731) MILLION DOLLAR ROUND TABLE  

(US) 
325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 
Illinois 60068, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 16: Thông tin liên quan đến các nhà tư vấn dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bảo 
hiểm và đầu tư dưới dạng ấn phẩm in. 
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Nhóm 35: Các dịch vụ hiệp hội, cụ thể là xúc tiến kinh doanh các chuyên gia và nhà tư 

vấn dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thông tin liên quan đến các nhà tư vấn dịch vụ tài chính trong lĩnh vực 

bảo hiểm và đầu tư thông qua trang web và mạng xã hội. 

 

Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục và nghề nghiệp liên quan đến các nhà tư vấn dịch vụ tài 

chính trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư. 
 

 
(210) 4-2017-42307 (220) 19.12.2017 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư & nội 
thất Thăng Long  (VN) 
P1/2-16 nhà A2 tập thể Giảng Võ, 

phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Mành, rèm bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Mành, rèm bằng chất liệu tre; trúc; gỗ; sậy; tấm rèm bằng hạt cườm để trang 

trí; thanh treo, đỡ rèm bằng kim loại; các loại vòng khuyên và phụ kiện trang trí cho mành 

rèm bằng kim loại.  

 

Nhóm 24: Mành, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng 

lưới; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa. 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm mành, rèm.  
 

 
(210) 4-2017-42685 (220) 21.12.2017 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 5.5.19; 

A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông, lâm 
nghiệp - trồng và chiết xuất 
tinh dầu hồi xã Đường Âm  
(VN) 
Thôn Nà Nôm, xã Đường Âm, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu hồi. 
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(210) 4-2017-44042 (220) 29.12.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.22; 2.1.22; 26.3.1; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, xanh dương, xám 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Xuyên á   (VN) 
Tầng 20, tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sản xuất và phát hành phim quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo 
trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng 
cáo và dịch vụ cho thuê tư liệu quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo trên 
các trang mạng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động hậu kỳ (biên tập phim, dựng phim, lồng tiếng, lồng nhạc, 
phối âm, phối nhạc, chỉnh màu, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh (không phải phải quảng 
cáo); dịch vụ phát hành phim; dịch vụ cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ xuất bản các ấn 
phẩm định kỳ (ngoại trừ các ấn phẩm quảng cáo); dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) 
các thiết bị giải trí; dịch vụ cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về. 

 

 
(210) 4-2017-44044 (220) 29.12.2017 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.1.12 
(591) Xanh lục, trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Thẩm định 

giá Thế Kỷ  (VN) 
Số 82 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn lập 
kế hoạch kinh doanh; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán 
hàng); dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ thẩm định giá (giá trị doanh nghiệp, giá trị tài 
sản, giá trị thương hiệu, giá trị dự án); dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất 
động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 
máy tính và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ 
phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt, tư vấn và phát triển phần mềm tin học. 

 
 

(210) 4-2018-00341 (220) 04.01.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) WEIR MINERALS EUROPE LIMITED  

(GB) 
Halifax Road, Todmorden, Lancashire 
OL14 5RT, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy làm nhỏ vật liệu, bao gồm: thiết bị nghiền/ép, máy và thiết bị xay, thiết bị 
xay và nghiền ép, máy nghiền tinh; sàng là bộ phận của máy để phân loại vật liệu; máy 
sàng để phân loại vật liệu; sàng rung, bộ phận của máy móc; máng [bộ phận của máy 
móc]; thiết bị phân loại để tách vật liệu; thiết bị phân loại để phân tách các hạt; thiết bị 
khai thác và thu gom quặng; bộ cấp liệu [bộ phận của máy móc]; thiết bị phân tách bằng 
từ tính; băng tải, băng truyền và hệ thống vận chuyển quặng; máy rửa vật liệu; máy rửa 
quặng; bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm trên. 

 
 

(210) 4-2018-01922 (220) 17.01.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 26.4.2; 20.7.1; A5.11.5 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá cây, đỏ đậm, 

đỏ nhạt, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường Đại Học Nông Lâm - 
Đại Học Huế  (VN) 
102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm ăn tươi, nấm dược liệu tươi. 
 
 

(210) 4-2018-03297 (220) 26.01.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A26.11.9 
(731) AIRVIEW INVESTMENT PTE. LTD.  

(SG) 
1 Fusionopolis Place, #17- 10, Galaxis, 
Singapore 138522 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy 
vi tính [phần mềm có thể tải xuống được] cho các thiết bị truyền thông; các ứng dụng 
phần mềm máy tính [phần mềm có thể tải xuống được] cho các thiết bị truyền thông; 
phần mềm và ứng dụng dùng cho các thiết bị di động; phần mềm máy tính cho phép 
người sử dụng các thiết bị truyền thông có thể truy cập cơ sở dữ liệu và mạng máy tính 
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toàn cầu; phần mềm máy tính cho phép truyền dữ liệu giữa các thiết bị truyền thông; phần 
mềm máy tính để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); phần mềm dùng 
để gửi thông báo tin nhắn điện tử và các nhắc nhở qua internet; phần mềm dùng để truyền 
lệnh, gửi và nhận các tin nhắn điện tử qua internet; phiếu giảm giá và phiếu mua hàng 
điện tử, có thể tải xuống được; thẻ khách hàng thân thiết (đã được mã hóa); phần mềm 
máy tính có thể tải lên, tải về, truy cập, đăng tải, hiển thị, đánh dấu, viết nhật ký trực 
tuyến, phát trực tuyến, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện điện tử hoặc thông 
tin qua mạng máy tính và truyền thông. 

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; điều hành kinh doanh; tư vấn quản trị kinh doanh; tư vấn 
tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản trị kinh doanh; thông tin kinh doanh; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; tổ chức và quản trị kinh doanh các dịch vụ 
chiết khấu; điều hành và quản trị chương trình khách hàng thân thiết liên quan đến chiết 
khấu hoặc ưu đãi; dịch vụ quảng cáo, marketing và xúc tiến; dịch vụ bán lẻ và bán sỉ liên 
quan đến đồ ăn và thức uống, bao gồm các món ăn sẵn; xử lý các đơn đặt hàng; dịch vụ 
trung gian và môi giới kinh doanh trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ, thực phẩm, đồ 
uống; thu thập ý kiến đánh giá của người tiêu dùng cho mục đích nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ khách hàng thân thiết các ưu đãi và chương trình giải thưởng; tạo, cập nhật và cho 
thuê không gian quảng cáo; dịch vụ marketing cho người khác trên mạng kỹ thuật số dưới 
hình thức quảng cáo trên web; thu xếp, chuẩn bị các hợp đồng, cho người khác, để mua 
bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và đồ uống; xúc tiến 
việc bán hàng hoá và dịch vụ cho người khác trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và đồ 
uống; biên soạn và cung cấp danh mục thông tin thương mại trực tuyến; thăm dò dư luận 
các nhà hàng; biên soạn ý kiến đánh giá từ người tiêu dùng cho mục đích nghiên cứu 
người tiêu dùng; dịch vụ mua sắm các đơn đặt hàng cho các nhà hàng; xúc tiến hàng hóa, 
dịch vụ của người khác qua việc cung cấp một ứng dụng phần mềm di động hoặc một 
trang web cung cấp các phiếu mua hàng, giảm giá, thông tin so sánh giá cả, đánh giá sản 
phẩm, đường dẫn đến các trang web bán lẻ của người khác, và thông tin giảm giá, bao 
gồm thông tin sản phẩm và thông tin vị trí; cung cấp thông tin kinh doanh và thị trường 
tiêu dùng, cụ thể là biên soạn, xếp hạng, đánh giá, nhận xét, giới thiệu và đề nghị liên 
quan đến quán cà phê, nhà hàng, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và các nguồn khác 
thông qua trang web tương tác thương mại trực tuyến; thu thập các loại hàng hoá, vì lợi 
ích của người khác (không bao gồm vận chuyển), cho phép khách hàng thuận tiện xem và 
mua các mặt hàng từ danh mục hàng hóa thông thường bằng phương tiện viễn thông hoặc 
từ trang web mua bán thông thường qua mạng truyền thông toàn cầu.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; giao hàng, thu gom, vận chuyển, chuyên chở và dịch vụ 
chuyển phát; dịch vụ giao nhận hàng hóa; giao thức ăn và đồ uống, đã được chế biến sẵn 
để sử dụng; môi giới vận tải; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ hậu cần vận tải; sắp xếp vận 
chuyển; đóng gói và lưu kho hàng hóa; cung cấp thông tin về dịch vụ chuyển phát và đặt 
chỗ cho dịch vụ chuyển phát thông qua một trang web; vận chuyển hàng hóa và phát 
hàng; cung cấp thông tin liên quan đến việc thu gom và giao nhận tài sản đang vận 
chuyển; cung cấp thông tin và theo dõi thông tin cho bên thứ ba liên quan đến tình trạng 
nhận và giao hàng thông qua truy cập internet và điện thoại. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ phục vụ ăn 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm qua các hợp đồng; cung cấp 
thông tin liên quan đến thức ăn, đồ uống, nhà hàng, quán rượu, quầy thực phẩm trong siêu 
thị, nhà cung cấp thức ăn và đồ uống; cung cấp thức ăn và đồ uống thông qua phương tiện 
lưu động, xe tải nhỏ lưu động, xe tải lưu động, xe cộ lưu động; dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
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thông tin liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; cung cấp thông tin, bao gồm cả 
thông tin trực tuyến, về các dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, và chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ đặt chỗ nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và nhà hàng mang đi; cung cấp thông tin 
và tin tức trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, đồ uống và ăn uống do nhà hàng thực hiện 
trên nền tảng trực tuyến; cung cấp thông tin liên quan đến nhà hàng ăn uống; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ giữ chỗ 
ngồi trước tại các nhà hàng; đánh giá về nhà hàng và quán cà phê, cụ thể là cung cấp các 
đánh giá về tiện nghi, chất lượng dịch vụ của nhà hàng, quán cà phê thông qua mạng 
internet và mạng thông tin toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-03298 (220) 26.01.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.3.3; 26.3.4; A26.11.9
(731) AIRVIEW INVESTMENT PTE. LTD.  

(SG) 
1 Fusionopolis Place, #17- 10, Galaxis, 
Singapore 138522 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy 

vi tính [phần mềm có thể tải xuống được] cho các thiết bị truyền thông; các ứng dụng 
phần mềm máy tính [phần mềm có thể tải xuống được] cho các thiết bị truyền thông; 
phần mềm và ứng dụng dùng cho các thiết bị di động; phần mềm máy tính cho phép 
người sử dụng các thiết bị truyền thông có thể truy cập cơ sở dữ liệu và mạng máy tính 
toàn cầu; phần mềm máy tính cho phép truyền dữ liệu giữa các thiết bị truyền thông; phần 
mềm máy tính để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); phần mềm dùng 
để gửi thông báo tin nhắn điện tử và các nhắc nhở qua internet; phần mềm dùng để truyền 
lệnh, gửi và nhận các tin nhắn điện tử qua internet; phiếu giảm giá và phiếu mua hàng 
điện tử, có thể tải xuống được; thẻ khách hàng thân thiết (đã được mã hóa); phần mềm 
máy tính có thể tải lên, tải về, truy cập, đăng tải, hiển thị, đánh dấu, viết nhật ký trực 
tuyến, phát trực tuyến, liên kết, chia sẻ hoặc cung cấp các phương tiện điện tử hoặc thông 
tin qua mạng máy tính và truyền thông. 

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; điều hành kinh doanh; tư vấn quản trị kinh doanh; tư vấn 
tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản trị kinh doanh; thông tin kinh doanh; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; tổ chức và quản trị kinh doanh các dịch vụ 
chiết khấu; điều hành và quản trị chương trình khách hàng thân thiết liên quan đến chiết 
khấu hoặc ưu đãi; dịch vụ quảng cáo, marketing và xúc tiến; dịch vụ bán lẻ và bán sỉ liên 
quan đến đồ ăn và thức uống, bao gồm các món ăn sẵn; xử lý các đơn đặt hàng; dịch vụ 
trung gian và môi giới kinh doanh trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ, thực phẩm, đồ 
uống; thu thập ý kiến đánh giá của người tiêu dùng cho mục đích nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ khách hàng thân thiết các ưu đãi và chương trình giải thưởng; tạo, cập nhật và cho 
thuê không gian quảng cáo; dịch vụ marketing cho người khác trên mạng kỹ thuật số dưới 
hình thức quảng cáo trên web; thu xếp, chuẩn bị các hợp đồng, cho người khác, để mua 
bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và đồ uống; xúc tiến 
việc bán hàng hoá và dịch vụ cho người khác trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và đồ 
uống; biên soạn và cung cấp danh mục thông tin thương mại trực tuyến; thăm dò dư luận 
các nhà hàng; biên soạn ý kiến đánh giá từ người tiêu dùng cho mục đích nghiên cứu 
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người tiêu dùng; dịch vụ mua sắm các đơn đặt hàng cho các nhà hàng; xúc tiến hàng hóa, 
dịch vụ của người khác qua việc cung cấp một ứng dụng phần mềm di động hoặc một 
trang web cung cấp các phiếu mua hàng, giảm giá, thông tin so sánh giá cả, đánh giá sản 
phẩm, đường dẫn đến các trang web bán lẻ của người khác, và thông tin giảm giá, bao 
gồm thông tin sản phẩm và thông tin vị trí; cung cấp thông tin kinh doanh và thị trường 
tiêu dùng, cụ thể là biên soạn, xếp hạng, đánh giá, nhận xét, giới thiệu và đề nghị liên 
quan đến quán cà phê, nhà hàng, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và các nguồn khác 
thông qua trang web tương tác thương mại trực tuyến; thu thập các loại hàng hoá, vì lợi 
ích của người khác (không bao gồm vận chuyển), cho phép khách hàng thuận tiện xem và 
mua các mặt hàng từ danh mục hàng hóa thông thường bằng phương tiện viễn thông hoặc 
từ trang web mua bán thông thường qua mạng truyền thông toàn cầu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; giao hàng, thu gom, vận chuyển, chuyên chở và dịch vụ 
chuyển phát; dịch vụ giao nhận hàng hóa; giao thức ăn và đồ uống, đã được chế biến sẵn 
để sử dụng; môi giới vận tải; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ hậu cần vận tải; sắp xếp vận 
chuyển; đóng gói và lưu kho hàng hóa; cung cấp thông tin về dịch vụ chuyển phát và đặt 
chỗ cho dịch vụ chuyển phát thông qua một trang web; vận chuyển hàng hóa và phát 
hàng; cung cấp thông tin liên quan đến việc thu gom và giao nhận tài sản đang vận 
chuyển; cung cấp thông tin và theo dõi thông tin cho bên thứ ba liên quan đến tình trạng 
nhận và giao hàng thông qua truy cập internet và điện thoại. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ phục vụ ăn 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm qua các hợp đồng; cung cấp 
thông tin liên quan đến thức ăn, đồ uống, nhà hàng, quán rượu, quầy thực phẩm trong siêu 
thị, nhà cung cấp thức ăn và đồ uống; cung cấp thức ăn và đồ uống thông qua phương tiện 
lưu động, xe tải nhỏ lưu động, xe tải lưu động, xe cộ lưu động; dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
thông tin liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; cung cấp thông tin, bao gồm cả 
thông tin trực tuyến, về các dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, và chỗ ở tạm thời; dịch 
vụ đặt chỗ nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và nhà hàng mang đi; cung cấp thông tin 
và tin tức trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, đồ uống và ăn uống do nhà hàng thực hiện 
trên nền tảng trực tuyến; cung cấp thông tin liên quan đến nhà hàng ăn uống; dịch vụ tư 
vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ giữ chỗ 
ngồi trước tại các nhà hàng; đánh giá về nhà hàng và quán cà phê, cụ thể là cung cấp các 
đánh giá về tiện nghi, chất lượng dịch vụ của nhà hàng, quán cà phê thông qua mạng 
internet và mạng thông tin toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-03525 (220) 30.01.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kỹ thuật MESCO  (VN) 
Số 106 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi: máy biến áp, máy ổn áp, UPS, máy bơm nước, máy lọc 
nước, máy phát điện, tủ bảng điện, thanh dẫn điện, dây điện, thang máng cáp, ống luồn 
dây điện, thiết bị đóng ngắt điện, ổ cắm, công tắc, thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị nén 
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khí, thiết bị đo đếm điện, điện trở nhiệt, máy cắt không khí ACB, aptomat, khởi động từ, 
rơle, cảm biến nhiệt, quạt cấp khí, quạt hút khí, thiết bị thang máy, thang băng tải, vận 
thang, thiết bị báo cháy, báo khói, thiết bị camera quan sát, máy chủ, mạng lan tổng đài 
điện thoại, thiết bị tivi, truyền hình, thiết bị chấm công, mở cửa từ, thiết bị chống sét, đo 
sét, điều hòa không khí, máy nước nóng, bình nóng lạnh, thiết bị âm thanh; cung ứng vật 
tư, thiết bị ngành cơ khí và điện, thiết bị nội thất, văn phòng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi; tổng thầu xây dựng, 
thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện 
(đường dây và trạm biến áp 35 KV hệ thống điện); lắp đặt hệ thống cấp thoát nước (bao 
gồm cả việc lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch và nước thải); san lấp mặt bằng; trang trí nội 
ngoại thất nhằm hoàn thiện công trình; lắp đặt mạng máy tính (mạng LAN, mạng WAN); 
sửa chữa, bảo hành, bảo trì các công trình xây dựng; lắp đặt máy móc, thiết bị ngành cơ 
khí: máy phay tiện CNC (trục đứng và trục xiên), máy đo 3 chiều, máy cắt dây, máy gia 
công bằng điện cực; lắp đặt máy móc, thiết bị ngành điện lạnh; điều hòa, bình nóng lạnh; 
lắp đặt máy móc, thiết bị ngành điện nhẹ; lắp đặt các thiết bị an ninh; giám sát thi công 
công trình xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành hóa; vận chuyển hành khách; lữ hành nội địa.  
 

Nhóm 42: Thiết kế mạng máy tính (mạng LAN, mạng WAN), chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực cơ khí và điện.  

 
 

(210) 4-2018-03965 (220) 01.02.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.3; 11.3.1; 5.9.24; 25.5.25 
(591) Vàng, trắng, xanh lam, xám, xanh dương, 

xanh lá cây, nâu, đỏ, vàng đồng, đen. 
(731) Công ty TNHH Long Châu  (VN) 

Lô số 38 đường số 3, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng phủ nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-04448 (220) 06.02.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 21.1.16 
(731) Công ty cổ phần Cổng Thông 

Minh  (VN) 
Tầng 17 khối văn phòng, 249A Thụy 
Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá chuyến du lịch; dịch vụ điều hành trang web vì mục đích kinh 
doanh, cụ thể là điều hành hoạt động thương mại điện tử (gồm cả trang web thương mại 
điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử) nhằm giúp khách hàng thuận tiện khi lựa 
chọn các giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, đặt chỗ khách sạn thông qua thương mại 
điện tử. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé máy bay; phòng vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển; dịch 
vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ tổ chức và điều hành 
chuyến du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ (du lịch).  
 

 
(210) 4-2018-05261 (220) 21.02.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.7 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da, nước thơm làm ẩm da, chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm, nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu, dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột kem che khuyết điểm, nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể, nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc, gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-05601 (220) 27.02.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OLLI  (VN) 
173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phần cứng để chạy, tổ chức, tải, chuyển, thao tác và xem hoặc nghe lại 
các dữ liệu âm thanh và các dữ liệu đa phương tiện khác; thiết bị điện tử có khả năng truy 
cập internet và gửi, nhận và lưu trữ dữ liệu số; loa thông minh điều khiển bằng giọng nói 
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với các chức năng trợ lý cá nhân ảo; phần mềm trợ lý ảo; thiết bị và máy ra lệnh giọng nói 
điện tử, hỗ trợ việc kiểm soát và giám sát các thiết bị điện tử tiêu dùng, chiếu sáng, thiết 
bị gia dụng, máy điều nhiệt, hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí, hệ thống báo động 
và an ninh gia đình, hệ thống giám sát, máy dò khói và carbon monoxide, chốt và khóa 
cho cửa sổ và cửa chính, và hệ thống tự động hóa nhà; phụ kiện cho loa thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-06077 (220) 02.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HKR 
Hospitality  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, 
lô đất N05, khu đô thị Đông Nam, đường 
Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, chất thay thế cà phê; bột và sản 

phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ; mật ong, nước mật đường; đồ uống chế trên cơ sở cà 
phê, ca cao hoặc sô-cô-la.  

 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau và quả tươi; thảo dược tươi; cây và 
hoa tự nhiên (tươi); củ, cây con và hạt giống để trồng; mạch nha. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 36: Tư vấn về đầu tư quản lý bất động sản; đầu tư tài chính; kinh doanh bất động 
sản; dịch vụ tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 37: Quản lý dự án xây dựng. 

 
Nhóm 43: Các dịch vụ về chỗ ở tạm thời; khách sạn; cửa hàng ăn uống; quán rượu, quán 
cà phê; các dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện; các dịch vụ 
về đặt chỗ trong khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-06253 (220) 05.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 017547407 30.11.2017 EM 

(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt quần áo, dùng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chân không, 

dùng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không, dùng điện; túi của máy hút bụi chân 
không, dùng điện; máy hút bụi chân không dạng cây (có tay cầm); người máy (rô bốt); 
máy quạt gió xoay, dùng điện; máy bơm khí nén; máy nén khí xoay; máy nén khí cho tủ 
lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn, dùng điện cho mục đích gia dụng; rô 
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bốt hút bụi chân không (máy móc); máy chế biến thức ăn dùng điện; máy lau nhà/hút bụi 
bằng hơi nước dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút 
bụi chân không cho giường, dùng điện. 

 

Nhóm 08: Kéo xén cỏ [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt cỏ dạng dây [dụng cụ cầm tay]; 
dụng cụ thổi khí (thông gió) cho bãi cỏ [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cào cỏ [dụng cụ vận 
hành bằng tay]; con lăn cỏ [dụng cụ vận hành bằng tay]; chĩa (chạc) xới, nhổ cỏ [dụng cụ 
cầm tay]; dụng cụ đào (cuốc) cỏ dại, vận hành bằng tay; bơm phun thuốc trừ sâu; dụng cụ 
phun [dụng cụ vận hành bằng tay] dùng trong gia đình để phun thuốc diệt cỏ; dụng cụ 
gieo hạt [vận hành bằng tay]; dụng cụ làm vườn, vận hành bằng tay; bộ dụng cụ đa năng 
bỏ túi cầm tay có thể gập lại; bộ dụng cụ đa năng cầm tay có thể gập lại. 

 

Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy thu hình; màn hình máy vi tính; màn hình cho 
mục đích thương mại (thường là màn hình lớn); máy tính xách tay; máy vi tính có thể 
chuyển đổi; máy vi tính có thể đeo được (có thể đeo trên tay hoặc gắn trên quần áo); máy 
vi tính; thiết bị cảm biến; ổ cứng di động; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; phần mềm ứng dụng; máy thu âm; máy in màu; máy tính bảng; bộ thiết bị 
giải mã tín hiệu truyền hình để chuyển lên màn hình tivi; máy quay phim; điện thoại 
thông minh có thể đeo được (có thể đeo trên tay hoặc gắn trên quần áo); phần mềm máy 
tính dùng cho phương tiện truyền thông dữ liệu không dây để nhận, xử lý, truyền và/hiển 
thị thông tin về các bài tập rèn luyện cơ thể/chỉ số khối lượng mỡ trong cơ thể/chỉ số BMI; 
thiết bị đầu cuối di động cho mục đích cá nhân để ghi/tổ chức/truyền/kiểm soát/xem xét 
sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, và nhận văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tập tin âm thanh; thiết 
bị đóng vai trò như trung tâm để kết nối các thiết bị hoặc các mạng với nhau (network 
hubs); thiết bị nhận dạng giọng nói, thiết bị đầu cuối tương tác; thiết bị điện tử với chức 
năng tương tác; máy quét; máy chiếu; máy quay phim giám sát mạng, cụ thể là để giám 
sát; biển báo kỹ thuật số; loa ô tô; ổ đĩa cứng USB; máy nghe nhạc định dạng MPEG 
audio layer-5; máy điện thoại loại bấm phím (điện thoại để bàn); máy điện thoại loại bấm 
phím không dây; thiết bị liên lạc di động, cụ thể là máy thu phát cầm tay; máy thu và phát 
vô tuyến xách tay, điện thoại vệ tinh và thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA); bộ điều 
khiển từ xa cho tivi; thẻ chip điện tử được mã hóa để cải tiến chất lượng hình ảnh truyền 
hình; màn hình LED; màn hình LED cho tivi; máy phát nhạc kỹ thuật số, cụ thể là máy 
chơi nhạc có thể phát vi đê « và âm thanh kỹ thuật số; máy thu phát cầm tay cho điện 
thoại di động; thiết bị sạc di động cho pin điện thoại di động và pin máy quay phim kỹ 
thuật số; tấm film bảo vệ màn hình tinh thể lỏng cho điện thoại thông minh; chuông cho 
điện thoại thông minh; bộ cung cấp điện cho điện thoại thông minh; dụng cụ giữ điện 
thoại di động; an bum ảnh điện tử, khung ảnh kỹ thuật số để hiển thị ảnh kỹ thuật số, 
đoạn vi đê « và âm nhạc; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh để sử dụng trong viễn thông; thiết bị và dụng cụ nghe nhìn bằng 
điện; phần mềm ứng dụng máy tính cho truyền hình; phần mềm ứng dụng máy tính cho 
màn hình cá nhân; phần mềm ứng dụng máy tính cho thiết bị gia dụng; phần mềm ứng 
dụng máy tính cho tủ lạnh; phần mềm ứng dụng máy tính cho máy giặt quần áo; phần 
mềm ứng dụng máy tính cho máy hút bụi; phần mềm ứng dụng máy tính cho máy rửa bát; 
phần mềm ứng dụng máy tính cho lò nướng; phần mềm ứng dụng máy tính cho lò vi 
sóng; phần mềm ứng dụng máy tính cho máy bảo quản quần áo; phần mềm ứng dụng máy 
tính cho thiết bị lọc không khí; phần mềm ứng dụng máy tính cho máy lọc nước; máy 
quay đĩa đa năng kỹ thuật số cho nhà hát; thiết bị di động cá nhân để ghi, tổ chức, truyền, 
điều khiển, xem xét và nhận tập tin văn bản, dữ liệu, hình ảnh và âm thanh liên quan đến 
sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh về thể chất và tinh thần; loa âm thanh cho rạp hát tại 
nhà; thiết bị thu âm thanh và hình ảnh cho rạp hát tại nhà; máy chiếu đa phương tiện cho 
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rạp hát tại nhà; mạch tích hợp; hệ thống thu phí điện tử; bộ tiếp sóng, cụ thể là các thiết bị 
đầu cuối điện tử được trang bị trên xe cộ cho các giao dịch thương mại điện tử; máy quay 
phim có hệ truyền hình mạch kín; máy in nhiệt; máy in la-de; máy in phun; chương trình 
máy tính được ghi sẵn; chương trình máy tính có thể tải về; máy quay phim cá nhân có 
thể kết nối với máy tính; máy ghi âm kỹ thuật số; máy ghi băng vi đê «; bộ giám sát mạng 
có bản chất là phần cứng máy chủ truy cập mạng; phần mềm máy tính cho giáo dục; thiết 
bị ghi chép điện tử (ENote); máy tính dạng bảng điện tử tương tác được, tập tin hình ảnh 
có thể tải về chứa hình ảnh minh họa trên sách báo, văn bản, âm thanh, vi đê «, trò chơi và 
đường link các website trên internet liên quan đến các hoạt động thể thao và văn hóa; ấn 
phẩm điện tử có thể tải về có bản chất là tạp chí, báo, sách, sách hướng dẫn trong lĩnh vực 
điện tử; hệ thống hội nghị qua truyền hình; màn hình máy tính cho hội nghị qua truyền 
hình; máy quay phim cho hội nghị qua truyền hình; loa cho hội nghị qua truyền hình; 
kính đeo mắt 3D cho máy thu hình; bộ phận phát sóng trên xe ô tô; máy chơi nhạc sử 
dụng băng cát-xét trên xe ô tô; mô đun cho máy sản xuất quang điện có lớp chặn; biến tần 
sử dụng trong máy sản xuất điện năng lượng mặt trời; hệ thống điều khiển hệ thống thông 
gió; hệ thống sưởi và nhiệt độ điều hòa không khí; hệ thống an ninh điện tử cho mạng gia 
đình; thiết bị tự động hóa gia đình; thiết bị mạng gia đình; đồng hồ với chức năng truyền 
thông không dây với thiết bị đầu cuối điện tử như điện thoại thông minh; máy tính bảng, 
thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA), máy vi tính; dây đồng hồ với chức năng truyên 
thông không dây với thiết bị đầu cuối điện tử như điện thoại thông minh; máy tính bảng, 
thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA), máy vi tính; vòng tay trao đổi dữ liệu đến thiết 
bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân 
thông qua website trên internet và máy tính và mạng thông tin liên lạc điện tử khác; đồng 
hồ tích hợp máy ảnh và máy chơi nhạc Mp3, và trao đổi dữ liệu đến điện thoại thông minh 
và các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; đồng hồ đeo tay với chức năng thông tin liên lạc 
di động; đồng hồ thông minh bao gồm chủ yếu là đồng hồ đeo tay cũng có tính năng của 
một chiếc điện thoại, phần mềm và màn hình hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, 
dữ liệu và thông tin; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể đeo được bao gồm chủ yếu là đồng 
hồ đeo tay và cũng có tính năng của một chiếc điện thoại, phần mềm và màn hình hiển thị 
để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy 
tính bảng và máy tính xách tay. 

 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng cho mục đích y tế; máy xoa bóp đặt trên giường; thiết bị 
xoa bóp; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị chẩn đoán dùng 
cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp cho cơ thể người; ghế xoa bóp chạy điện dùng cho 
mục đích gia dụng; giường dùng cho mụch đích y tế. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là thiết bị sưởi ẩm 
không gian không khí nóng; dụng cụ làm ẩm/máy giữ độ ẩm không khí; máy làm giảm độ 
ẩm không khí, dùng điện, cho mục đích gia dụng; bếp có lò nướng, dùng điện; máy lọc 
nước dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị ion hóa nước dùng cho mục đích gia dụng; 
thiết bị màng có bản chất là vật dụng lọc để lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi 
ấm, đốt nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều hòa không khí) để làm 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); bếp có lò nướng, dùng gas; lò 
dùng trong bếp, dùng điện; thiết bị hoặc hệ thống nấu ăn; tủ lạnh, dùng điện; thiết bị sấy 
khô quần áo, dùng điện; máy bảo quản quần áo, để sấy quần áo, dùng điện, cho mục đích 
gia dụng; máy bảo quản quần áo, dùng điện, có chức năng khử mùi, khử trùng và hấp đồ 
vải, cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo, dùng điện, với chức năng khử mùi, khử 
trùng và chống nhăn, cho mục đích gia dụng; thiết bị lọc tinh để xử lý nước; thiết bị khử 
muối trong nước; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống thiết bị làm sạch cho hệ 
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thống cải tạo và tái sử dụng nước thải; thiết bị xử lý và làm sạch nước thải; thiết bị lọc cho 
nước thải; thiết bị lọc nước công nghiệp; đèn đường; đèn sợi đốt/đèn chiếu sáng, đèn 
huỳnh quang; đèn ô tô; thiết bị thông gió cho xe ô tô; thiết bị sưởi cho xe ô tô; tủ rượu 
(hầm rượu) dùng điện, cho mục đích gia dụng; bồn rửa; nội thất phòng tắm, cụ thể là vòi 
hoa sen, phụ kiện bồn tắm và bồn tắm. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ và đồng hồ đeo tay điện tử; mặt đồng hồ 
(dùng trong sản xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay; mặt kính đồng hồ; dây xích đồng hồ; 
hộp đựng đồng hồ; bộ phận của đồng hồ; bao đựng đồng hồ; vòng cổ (đồ trang sức); vòng 
đeo tay (đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa (đồ trang trí hoặc trang sức) bằng kim loại 
quý; dây bằng kim loại quý (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức). 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà bằng kim loại; tủ trưng bày bằng kim loại; tủ có nhiều ngăn 
bằng kim loại; giá dùng cho nội thất; tủ có nhiều ngăn dùng trong nhà bếp; giường (không 
dùng cho mục đích y tế); hòm đựng sản phẩm không bằng kim loại quý; móc treo quần áo 
không bằng kim loại; đồ đạc cho văn phòng; đệm; ghế trường kỷ; bàn ăn; tủ đựng quần 
áo; ghế gỗ thấp; giá sách (đồ đạc); bàn làm việc; bàn trang điểm; giá bày hàng; gương 
phòng tắm; tủ có nhiều ngăn để trong phòng tắm; bàn (giá) rửa mặt (đồ đạc). 

 
Nhóm 35: Đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên truyền hình; 
dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị và dụng cụ nghe nhìn bằng điện, cụ thể là máy ghi âm 
thanh và hình ảnh dùng băng cát sét, máy ghi âm, máy ghi băng vi đê « hoặc máy thu 
thanh và thu hình; dịch vụ môi giới máy móc và thiết bị viễn thông; dịch vụ trung gian 
thương mại thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ mua sắm dược phẩm cho người khác (mua 
dược phẩm cho các doanh nghiệp khác); phổ biến các thông báo quảng cáo cho người 
khác qua internet; quảng cáo trên báo chí; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và marketing bằng các phương tiện 
truyền thông marketing gián tiếp, cụ thể là mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thị trường, 
điều tra thị trường, tiếp thị qua internet, tiếp thị bằng thiết bị di động, nhật ký trực tuyến 
và các hình thức khác qua các kênh truyền thông thụ động, có thể chia sẻ và lan truyền; 
dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực thiết bị viễn thông 
di động cụ thể là máy thu phát cầm tay, máy bộ đàm xách tay, điện thoại vệ tinh và thiết 
bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại di động; dịch vụ trung gian thương mại cho máy 
và thiết bị làm lạnh; dịch vụ thư ký (sử dụng rô bốt biết nói); dịch vụ đặt hàng trực tuyến; 
cung cấp thông tin và tư vấn tiêu dùng liên quan đến việc lựa chọn sản phẩm/món được 
mua; lập kế hoạch quảng cáo; trưng bày sản phẩm; thăm dò dư luận; dịch vụ cung cấp 
thông tin quảng cáo; dịch vụ giới thiệu việc làm; bán đấu giá; dịch vụ hãng thông tin 
thương mại; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; dịch vụ giới thiệu việc làm trực tuyến qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin tiêu dùng qua mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp thông tin thương mại qua mạng internet toàn cầu; sắp xếp và thực hiện các tư liệu 
quảng cáo trên mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc toàn cầu; hỗ trợ mua tiêu dùng 
các hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu; quản lý kinh doanh; quảng 
cáo qua phương tiện điện tử và mạng internet cho quản lý kinh doanh; đẩy mạnh bán hàng 
cho người khác qua mạng máy tính; cung cấp thông tin thương mại qua mạng máy tính; 
cung cấp thông tin quảng cáo qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ trung gian thương mại 
cho máy và thiết bị thông tin truyền thông; dịch vụ trung gian thương mại cho máy tính; 
dịch vụ trung gian thương mại cho máy và thiết bị văn phòng;  dịch vụ trung gian thương 
mại cho thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị và các bộ phận của chúng, cụ 
thể là thiết bị xoa bóp, thiết bị xoa bóp rung, thiết bị xoa bóp bằng điện cho mục đích gia 
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dụng, thiết bị xoa bóp cho cơ thể người; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị điện 
cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là máy 
xoa bóp đặt trên giường, ghế xoa bóp bằng điện cho mục đích gia dụng, thiết bị xoa bóp 
thẩm mỹ, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị điện cho 
mục đích gia dụng, máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là máy móc 
và thiết bị y tế, thiết bị thử máu, thiết bị phân tích máu, thiết bị đo lượng đường trong 
máu; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết 
bị điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết 
bị xạ trị cho mục đích y tế, thiết bị điều trị bằng tia X quang, thiết bị chiếu tia X dùng cho 
mục đích y tế; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị điện cho mục đích gia dụng, 
máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là thiết bị chiếu tia X cho nha 
khoa, ống rửa cho mục đích y tế, thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế, thiết bị điều hòa 
nhịp tim, thiết bị nha khoa bằng điện; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị điện cho 
mục đích gia dụng, máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là thiết bị và 
dụng cụ chỉnh răng cho mục đích nha khoa, dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, vật liệu 
để khâu vết thương cho mục đích y tế, chăn điện cho mục đích y tế; dịch vụ trung gian 
thương mại cho thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị điện tử và các bộ 
phận của chúng, cụ thể là tấm sưởi bằng điện cho mục đích y tế, găng tay cho mục đích y 
tế, mặt nạ cho mục đích y tế, thiết bị trị liệu bằng cách rửa bộ phận cơ thể cho mục đích y 
tế; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị 
điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là thiết bị khử trùng trong bệnh viện, thiết bị dò 
tia X quang (cầm tay) cho mục đích y tế, thiết bị dò tia X quang (cầm tay), thiết bị chẩn 
đoán thuốc thử (chất phản ứng) cho mục đích y tế; dịch vụ trung gian thương mại cho 
thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng, cụ 
thể là thiết bị chẩn đoán thuốc thử cho ADN, thiết bị phân tích ADN cho mục đích y tế, 
thiết bị chẩn đoán ADN cho mục đích y tế, thiết bị chẩn đoán ADN trong ống nghiệm 
trong lĩnh vực y tế; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị điện cho mục đích gia 
dụng, máy và thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là máy xét nghiệm ADN, 
máy khử rung tim bên ngoài tự động (AED), máy tập thể dục dạng cưỡi ngựa cố định cho 
sức khỏe và thể hình, thiết bị cơ điện để cưỡi cho mục đích tập thể dục; dịch vụ trung gian 
thương mại cho thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị điện tử và các bộ 
phận của chúng, cụ thể là thiết bị thu hình, điện thoại di động, máy giặt (dùng điện), máy 
rửa bát tự động, máy hút bụi chân không (dùng điện), tủ lạnh (dùng điện), máy sấy quần 
áo (dùng điện); dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị xử lý thức ăn và đồ uống; dịch 
vụ trung gian thương mại cho máy và thiết bị dùng khí nén hoặc thủy lực; dịch vụ trung 
gian thương mại cho thiết bị và máy hóa học; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị, máy móc 
ứng dụng điện tử và bộ phận của chúng; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị, máy 
móc điện tử và bộ phận của chúng; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị và dụng cụ 
viễn thông; dịch vụ trung gian thương mại cho thiết bị sưởi; dịch vụ trung gian thương mại 
cho thiết bị và dụng cụ sưởi bằng điện cho mục đích gia dụng; dịch vụ trung gian thương 
mại cho thiết bị khử trùng bát đĩa; dịch vụ sắp xếp mua bán máy và thiết bị thông tin 
truyền thông; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết 
bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là thiết bị xoa bóp, thiết bị xoa bóp 
rung, thiết bị xoa bóp bằng điện cho mục đích gia dụng, thiết bị xoa bóp cho cơ thể người; 
dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng 
điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là máy xoa bóp đặt trên giường, ghế xoa bóp 
bằng điện cho mục đích gia dụng, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị và dụng cụ y tế; dịch 
vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử 
và các bộ phận của chúng, cụ thể là máy móc và thiết bị y tế, thiết bị thử máu, thiết bị 
phân tích máu, thiết bị đo lượng đường trong máu; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện 
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cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể 
là thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị xạ trị cho mục đích y tế, thiết bị điều trị 
bằng tia X quang, thiết bị chiếu tia X dùng cho mục đích y tế; dịch vụ sắp xếp mua bán 
thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của 
chúng, cụ thể là thiết bị phát tia X cho nha khoa, ống rửa cho mục đích y tế, thiết bị chiếu 
tia laze cho mục đích y tế, thiết bị điều hòa nhịp tim; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị 
điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của chúng, 
cụ thể là thiết bị nha khoa bằng điện, thiết bị và dụng cụ chỉnh răng cho mục đích nha 
khoa, dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, vật liệu để khâu vết thương cho mục đích y tế; 
dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng 
điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là chăn điện cho mục đích y tế, tấm sưởi bằng 
điện cho mục đích y tế, găng tay cho mục đích y tế, mặt nạ cho mục đích y tế; dịch vụ sắp 
xếp mua bán thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các 
bộ phận của chúng, cụ thể là thiết bị trị liệu bằng cách rửa bộ phận cơ thể cho mục đích y 
tế, thiết bị khử trùng trong bệnh viện, thiết bị dò tia X quang (cầm tay) cho mục đích y tế, 
thiết bị dò tia X quang (cầm tay); dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện cho mục đích gia 
dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là thiết bị chẩn 
đoán thuốc thử (chất phản ứng) cho mục đích y tế, thiết bị chẩn đoán thuốc thử cho ADN, 
thiết bị phân tích ADN cho mục đích y tế; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện cho mục 
đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là thiết 
bị chẩn đoán ADN cho mục đích y tế, thiết bị chẩn đoán ADN trong ống nghiệm trong 
lĩnh vực y tế, máy xét nghiệm ADN; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị điện cho mục đích 
gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là máy khử 
rung tim bên ngoài tự động (AED), máy tập thể dục dạng cưỡi ngựa cố định cho sức khỏe 
và thể hình, thiết bị cơ điện để cưỡi cho mục đích tập thể dục; dịch vụ sắp xếp mua bán 
thiết bị điện cho mục đích gia dụng, máy và thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của 
chúng, cụ thể là thiết bị thu hình, điện thoại di động, máy giặt (dùng điện), máy rửa bát tự 
động, máy hút bụi chân không (dùng điện), tủ lạnh (dùng điện), máy sấy quần áo (dùng 
điện); dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị xử lý thức ăn và đồ uống; dịch vụ sắp xếp mua bán 
thiết bị máy và thiết bị dùng khí nén hoặc thủy lực; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị và 
máy hóa học; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị và dụng cụ viễn thông; dịch vụ sắp xếp 
mua bán thiết bị và dụng cụ gia nhiệt bằng điện cho mục đích gia dụng; dịch vụ trung 
gian thương mại cho thiết bị sưởi ấm; dịch vụ sắp xếp mua bán thiết bị sưởi ấm; dịch vụ 
sắp xếp mua bán máy và thiết bị làm lạnh; dịch vụ sắp xếp mua bán lò sưởi; dịch vụ sắp 
xếp mua bán thiết bị khử trùng bát đĩa; dịch vụ bán buôn và phân phối các chế phẩm dược 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các chế phẩm dược phẩm; dịch vụ môi giới chế phẩm dược 
phẩm; dịch vụ trung gian thương mại chế phẩm dược phẩm; dịch vụ sắp xếp mua bán chế 
phẩm dược phẩm; quản lý kinh doanh hiệu giặt tự động; dịch vụ nhượng quyền thương 
mại hiệu giặt tự động. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt phần cứng máy tính; sửa chữa máy móc và thiết bị viễn thông; sửa 

chữa máy móc, thiết bị ứng dụng điện tử và các bộ phận của chúng; sửa chữa dụng cụ và 

thiết bị điện cho mục đích gia dụng; sửa chữa phần cứng máy tính; bảo trì phần cứng máy 

tính; cung cấp tiện nghi giặt là; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ giặt là; dịch vụ 

giặt là và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ này; cho thuê máy giặt; dịch vụ giặt là, 

cung cấp thông tin liên quan đến là/ủi quần áo; dịch vụ là/ủi quần áo và cung cấp thông 

tin liên quan đến dịch vụ này; làm sạch quần áo; sửa chữa dụng cụ nhà bếp/biển hiệu/bể 

thủy sinh trong nhà/chậu vệ sinh/vòi hoa sen; sửa chữa thiết bị làm lạnh/thiết bị làm 

nóng/máy thông gió; làm sạch tòa nhà; cho thuê thiết bị làm sạch. 
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Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin liên lạc dữ liệu, thông tin 
liên lạc băng thông rộng không dây; truyền thông mạng giá trị gia tăng (VAN); thông tin 
liên lạc qua màn chiếu từ xa; cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; dịch vụ hãng tin tức; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền hình 
cáp; vận hành mạng viễn thông băng thông rộng cho người khác; dịch vụ hội nghị từ xa 
qua điện thoại; dịch vụ tổ chức hội nghị qua mạng điện thoại và truyền hình; cung cấp 
tiện nghi và thiết bị cho hội nghị qua truyền hình; cung cấp dịch vụ hội nghị qua điện 
thoại; truyền dẫn âm thanh, dữ liệu, đồ họa nội vùng hoặc đường dài qua điện thoại, điện 
báo, cáp dẫn và vệ tinh truyền dẫn; dịch vụ hội nghị truyền hình từ xa; dịch vụ tổ chức hội 
nghị qua mạng âm thanh và truyền hình; dịch vụ truyền dẫn âm thanh, tín hiệu, dữ liệu, 
bản fax, hình ảnh và thông tin qua mạng điện tử không dây; dịch vụ viễn thông. 

 
Nhóm 39: Cung ứng điện được sản xuất bằng máy sản xuất quang điện và năng lượng gió; 
phân phối năng lượng được sản xuất bằng máy sản xuất quang điện và năng lượng gió; 
cung ứng điện được sản xuất bằng năng lượng có thể tái tạo mới; phân phối năng lượng 
được sản xuất bằng năng lượng có thể tái tạo mới; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh; lưu trữ 
hàng hóa; xếp hàng/lưu trữ hàng vào kho đã được làm lạnh; cung cấp thông tin liên quan 
đến sân bay; cung cấp thông tin liên quan đến việc thuê sân bay; cung cấp thông tin về bãi 
đậu xe sân bay qua trang web; cung cấp thông tin liên quan đến việc thuê tàu bay; cung 
cấp thông tin về chuyến bay đến và chuyến bay đi; cung cấp thông tin liên quan đến vận 
tải hàng hóa và hành khách; thông tin vận tải, vận tải hàng không và cung cấp thông tin có 
liên quan; thông tin vận tải hàng không; thông tin giao thông; đặt chỗ và sắp xếp lối vào 
phòng chờ sân bay; đặt chỗ đỗ xe sân bay; dịch vụ đưa đón khách sân bay giữa bãi đỗ xe 
sân bay và sân bay; dịch vụ sân bay; cung cấp các tiện ích sân bay cho hàng không; dịch 
vụ kiểm soát không lưu; dịch vụ ghi chép nhật ký hành trình; cung cấp thông tin trực 
tuyến liên quan đến du lịch; cung cấp thông tin liên quan đến du lịch hàng không, thông 
qua các phương tiện điện tử; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ đỗ xe. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ làm sạch không khí; xử lý nước để ngăn ngừa ô nhiễm; xử lý rác thải 
sinh hoạt; dịch vụ đốt rác thải công nghiệp; cho thuê thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ 
cho thuê thiết bị sưởi ấm không gian. 

 

Nhóm 41: Đào tạo nội bộ về quản lý kinh doanh; đào tạo nội bộ về tiếp thị; đào tạo nội bộ 
về nghiên cứu và phát triển; đào tạo nội bộ để nâng cao khả năng sáng tạo; đào tạo nội bộ 
về sáng tạo ý tưởng; đào tạo cán bộ; sắp xếp và tổ chức hội thảo; sắp xếp và tổ chức hội 
nghị; hướng nghiệp [giáo dục hoặc tư vấn đào tạo]; sắp xếp và thực hiện các sự kiện giáo 
dục; cung cấp thông tin giáo dục; đào tạo thực hành (cuộc thao diễn); khảo thí giáo dục; 
nghiên cứu giáo dục; các khóa học đào tạo giáo dục qua qua internet; hướng dẫn giáo dục 
qua internet; khảo thí giáo dục trực tuyến; cung cấp nhạc số qua thiết bị di động. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển máy sản xuất quang điện có lớp chặn; nghiên cứu và 
phát triển máy sản xuất điện năng bằng năng lượng có thể tái tạo mới; nghiên cứu và phát 
triển các bộ chuyển đổi điện, máy đổi điện và bộ sạc cho pin điện được sử dụng trong hệ 
thống năng lượng có thể tái tạo mới bao gồm cả máy sản xuất quang điện có lớp chặn; 
nghiên cứu và phát triển pin năng lượng mặt trời và mô đun cho pin năng lượng mặt trời; 
nghiên cứu các sản phẩm y tế; nghiên cứu y khoa; phát triển phần mềm máy tính; nghiên 
cứu kỹ thuật; lưu trữ dữ liệu trên website; tạo và duy trì website cho người khác; cài đặt 
phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ liệu của các chương trình và dữ liệu máy tính (không 
phải là chuyển đổi vật lý); cho thuê máy tính; phục hồi dữ liệu máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; phân tích hệ 
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thống máy tính; nghiên cứu và phát triển các thiết bị gia dụng; lập trình máy tính; lập 
trình máy tính, cụ thể là cung cấp một webstie có tính năng kỹ thuật để sử dụng trong hệ 
thống theo dõi, kiểm soát và tự động hóa tại gia; lập trình máy tính, cụ thể là cung cấp 
một website có tính năng kỹ thuật cho phép người dùng tương tác từ xa với hệ thống theo 
dõi, kiểm soát và tự động hóa tại gia; thiết kế hệ thống điện năng; nghiên cứu và phát triển 
vắc xin và thuốc; nghiên cứu dược liệu thô; nghiên cứu về bệnh người lớn; nghiên cứu vi 
khuẩn; nghiên cứu về ung thư; phát triển dược phẩm; nghiên cứu dược phẩm; đánh giá sản 
phẩm dược phẩm; tư vấn liên quan đến nghiên cứu khoa học về tương tác của thuốc lên cơ 
thể sống; phân tích gen; nghiên cứu di truyền học; nghiên cứu và phát triển chip có chứa 
các đoạn ADN (ADN chip); dịch vụ quy hoạch (thiết kế) bệnh viện; nghiên cứu hóa học; 
chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ vật lý sang phương tiện điện tử; thiết kế hệ thống máy 
tính; sao chép các chương trình máy tính, cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê và dịch 
chương trình máy tính, tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, thiết kế công nghiệp; 
phân tích sản phẩm; đánh giá sản phẩm; nghiên cứu và phát triển nguồn điện năng. 
Nhóm 44: Y tá điều dưỡng; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám sức khỏe; phòng khám về 
bệnh béo phì, tư vấn dược phẩm; dịch vụ y tế từ xa; cho thuê máy và thiết bị y tế; cho thuê 
trang thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe; tư vấn y tế; cho thuê máy chụp X-quang cho mục 
đích y tế; cung cấp thông tin về sức khỏe; xét nghiệm sản phẩm y tế; thông tin về sản 
phẩm y tế, liệu pháp bấm huyệt; thực hiện chẩn đoán bệnh; chăm sóc sức khỏe bằng thuốc 
đông y; xét nghiệm máu; dịch vụ ngân hàng máu; dịch vụ mát xa; cho thuê thiết bị vệ 
sinh. 

 

 
(210) 4-2018-06272 (220) 05.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.22; 5.5.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Hội Làng nghề truyền thống 
hoa giấy Thanh Tiên   (VN) 
Thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 26: Sản phẩm hoa giấy.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) sản phẩm hoa giấy.  
 

 
(210) 4-2018-06289 (220) 06.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 26.4.2 
(591) Đen, da cam, nâu cà phê 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê 3F  (VN) 
Số 43 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2018-07143 (220) 13.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; A26.1.18 
(591) Đỏ, nâu, đen, trắng. 
(731) FUKUOKA PREFECTURAL 

GOVERNMENT   (JP) 
7-7 Higashi-koen, Hakata-ku, Fukuoka, 
812-8577, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống; rau tươi.  
 

 
(210) 4-2018-07175 (220) 13.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) PAGODA FOODS (MALAYSIA) SDN. 

BHD.  (MY) 
Lot 445, Mukim SG. Siput, 31100 SG. 
Siput (N), Perak, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạc; quả hạch; đậu và đậu hà lan được đã được xử lý, chế biến, rang và bảo 
quản; bơ lạc; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sản phẩm trái cây ăn nhanh 
trên cơ sở hạt đã chế biến, tất cả bao gồm trong nhóm 29. 

 

(210) 4-2018-07412 (220) 14.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) JIANG MEN ENTERPRISE CO.,LTD.  

(TW) 
No.8-4, Aly. 20, Ln. 884, Sanfeng Rd., 
Fengyuan Dist., Taichung City 420, 
Taiwan (R.O.C.) 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Khuôn đóng giày [bộ phận của máy]. 
 
 

(210) 4-2018-07438 (220) 14.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 1.15.15 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No. 1 Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem lạnh (đá lạnh có thể ăn được); đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; 

đá lạnh (dùng như là đồ ăn vặt); đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh (đồ tráng 

miệng dạng kem lạnh); kẹo đá lạnh; kem lạnh trái cây; kem lạnh trái cây có thể ăn được; 

kem trái cây (đá lạnh); đá lạnh nghiền nhuyễn có vị trái cây (đá lạnh); kem sữa dạng đá 

lạnh; viên kem lạnh; đá lạnh dạng viên để cho vào đồ uống; đá lạnh nghiền nhuyễn. 
 

 
(210) 4-2018-07473 (220) 15.03.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; 1.15.21 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Nói  (VN) 
12/15 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hoa tươi, hoa khô, hoa vải, hoa giấy 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hoa. 
 

 
(210) 4-2018-07576 (220) 15.03.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, đen. 

(731) CAPITAL MARKETING (S) PTE LTD  

(SG) 

9 Tagore Lane, #02-31 to 33, 9@Tagore, 

Singapore 787472 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy giặt; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; 

máy chế biến thức ăn dùng điện; máy hút bụi chân không; máy trộn thức ăn dùng điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng để làm lạnh thực phẩm; thiết bị điện gia dụng để làm 

nóng thực phẩm; thiết bị nấu nướng; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; nồi 

cơm điện; quạt điện, thiết bị làm nóng nước; cái chụp thông gió; lò nướng bánh bằng 

điện; tủ lạnh; lò nướng dùng trong gia đình; lò nướng điện; máy sấy tóc; ấm đun nước 

dùng điện; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; máy ướp lạnh; bình pha cà phê dùng điện; máy 

pha cà phê dùng điện; mỏ hàn khí; lò nướng bánh mì bằng điện; thiết bị điều hòa không 

khí; hệ thống điều hoà không khí; tủ rượu/hầm rượu, dùng điện. 
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(210) 4-2018-07760 (220) 16.03.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 25.12.1; 1.3.1; 26.1.1; 

23.1.1 

(731) JASON ENTERPRISES, INC.  (US) 

100 International Drive, 18th Floor, 

Baltimore, Maryland 21202, United 

States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung ăn kiêng được sử dụng cho chế độ nhịn ăn cải biến.   

 

Nhóm 29: Đồ ăn dạng đông lạnh, đã chế biến hoặc đóng gói bao gồm chủ yếu thịt, cá, gia 

cầm hoặc rau; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở trái cây và trên cơ sở hạt dùng để thay thế 

bữa ăn; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở đậu nành; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở đậu 

nành có chứa cả trái cây khô, sôcôla hoặc hạt; đồ uống hỗn hợp cụ thể là đồ uống hỗn hợp 

trên cơ sở sữa giàu protein và đồ uống hỗn hợp trên cơ sở sữa; sữa khuấy; đồ uống hỗn 

hợp trên cơ sở đậu nành; hỗn hợp bột trên cơ sở sữa để làm đồ uống hỗn hợp trên cơ sở 

sữa; thực phẩm và đồ uống, cụ thể là đồ hâm, súp, bột súp hỗn hợp, đồ ăn trên cơ sở ớt 

(không phải nước xốt, gia vị), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu nành.  

 

Nhóm 30: Món ăn khai vị dạng đông lạnh, đã chế biến hoặc đóng gói bao gồm chủ yếu là 

mỳ hoặc gạo; mỳ ống và pho mát; thực phẩm dạng thanh trên cơ sô cô la và trên cơ sở ngũ 

cốc dùng để thay thế bữa ăn; bánh putding; bột yến mạch; ngũ cốc ăn sáng; bánh kếp; hỗn 

hợp bột làm bánh kếp; xi rô bánh kếp; thực phẩm ăn sẵn dạng thanh làm từ ngũ cốc; bánh 

nướng xốp và hỗn hợp bột làm bánh nướng xốp; bánh mỳ và hỗn hợp bột làm bánh mỳ; 

bánh sôcôla hạnh nhân và hỗn hợp bột làm bánh sôcôla hạnh nhân; bánh quy và hỗn hợp 

bột làm bánh quy; bánh ngọt và hỗn hợp bột làm bánh ngọt; bánh quy giòn; đồ uống làm 

từ trà; đồ uống trên cơ sở là cà phê, trà hoặc ca cao; trà ướp lạnh; đồ uống ca cao, đồ uống 

cà phê sữa, đồ uống trà sữa (chai latte).   

 

Nhóm 32: Đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông và tách bỏ sữa; nước 

sinh tố; hỗn hợp bột ít calo không có sữa dùng để pha đồ uống hỗn hợp và nước sinh tố; 

hỗn hợp bột ít calo dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống có vị trái cây, vị trà, và vị cà 

phê; đồ uống có vị trái cây. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ lên kế hoạch ăn kiêng giảm cân, dịch vụ quản lý cân nặng; dịch vụ 

giám sát trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ cố 

vấn trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ tư vấn 

trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe, cụ thể là chương trình chăm sóc sức khỏe bao gồm chế độ ăn kiêng; cung cấp 

thông tin thông qua trang mạng, cụ thể là thông tin về quản lý cân nặng.   
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(210) 4-2018-07762 (220) 16.03.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 25.12.1; 1.3.1; 26.1.1; 23.1.1; A5.3.13; 

A5.5.20 

(591) Đen, trắng. 

(731) JASON ENTERPRISES, INC.   (US) 

100 International Drive, 18th Floor, 

Baltimore, Maryland 21202, United 

States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung ăn kiêng được sử dụng cho chế độ nhịn ăn cải biến.  

 

Nhóm 29: Đồ ăn dạng đông lạnh, đã chế biến hoặc đóng gói bao gồm chủ yếu thịt, cá, gia 

cầm hoặc rau; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở trái cây và trên cơ sở hạt dùng để thay thế 

bữa ăn; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở đậu nành; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở đậu 

nành có chứa cả trái cây khô, sôcôla hoặc hạt; đồ uống hỗn hợp cụ thể là đồ uống hỗn hợp 

trên cơ sở sữa giàu protein và đồ uống hỗn hợp trên cơ sở sữa; sữa khuấy; đồ uống hỗn 

hợp trên cơ sở đậu nành; hỗn hợp bột trên cơ sở sữa để làm đồ uống hỗn hợp trên cơ sở 

sữa; thực phẩm và đồ uống, cụ thể là đồ hâm, súp, bột súp hỗn hợp, đồ ăn trên cơ sở ớt 

(không phải nước xốt, gia vị), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu nành.  

 

Nhóm 30: Món ăn khai vị dạng đông lạnh, đã chế biến hoặc đóng gói bao gồm chủ yếu là 

mỳ hoặc gạo; mỳ ống và pho mát; thực phẩm dạng thanh trên cơ sô cô la và trên cơ sở ngũ 

cốc dùng để thay thế bữa ăn; bánh putding; bột yến mạch; ngũ cốc ăn sáng; bánh kếp; hỗn 

hợp bột làm bánh kếp; xi rô bánh kếp; thực phẩm ăn sẵn dạng thanh làm từ ngũ cốc; bánh 

nướng xốp và hỗn hợp bột làm bánh nướng xốp; bánh mỳ và hỗn hợp bột làm bánh mỳ; 

bánh sôcôla hạnh nhân và hỗn hợp bột làm bánh sôcôla hạnh nhân; bánh quy và hỗn hợp 

bột làm bánh quy; bánh ngọt và hỗn hợp bột làm bánh ngọt; bánh quy giòn; đồ uống làm 

từ trà; đồ uống trên cơ sở là cà phê, trà hoặc ca cao; trà ướp lạnh; đồ uống ca cao, đồ uống 

cà phê sữa, đồ uống trà sữa (chai latte).  

 

Nhóm 32: Đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông và tách bỏ sữa; nước 

sinh tố; hỗn hợp bột ít calo không có sữa dùng để pha đồ uống hỗn hợp và nước sinh tố; 

hỗn hợp bột ít calo dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống có vị trái cây, vị trà, và vị cà 

phê; đồ uống có vị trái cây. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ lên kế hoạch ăn kiêng giảm cân, dịch vụ quản lý cân nặng; dịch vụ 

giám sát trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ cố 

vấn trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ tư vấn 

trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe, cụ thể là chương trình chăm sóc sức khỏe bao gồm chế độ ăn kiêng; cung cấp 

thông tin thông qua trang mạng, cụ thể là thông tin về quản lý cân nặng.  
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(210) 4-2018-07764 (220) 16.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/715,536 11.12.2017 US 

(731) JASON ENTERPRISES, INC.    (US) 
100 International Drive, 18th Floor, 
Baltimore, Maryland 21202, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng.  
 

Nhóm 29: Đồ ăn dạng đông lạnh, đã chế biến hoặc đóng gói bao gồm chủ yếu thịt, cá, gia 
cầm hoặc rau; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở trái cây và trên cơ sở hạt dùng để thay thế 
bữa ăn; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở đậu nành; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở đậu 
nành có chứa cả trái cây khô, sôcôla hoặc hạt; đồ uống hỗn hợp cụ thể là đồ uống hỗn hợp 
trên cơ sở sữa giàu protein và đồ uống hỗn hợp trên cơ sở sữa; sữa khuấy; đồ uống hỗn 
hợp trên cơ sở đậu nành; hỗn hợp bột trên cơ sở sữa để làm đồ uống hỗn hợp trên cơ sở 
sữa; thực phẩm và đồ uống, cụ thể là đồ hâm, súp, bột súp hỗn hợp, đồ ăn trên cơ sở ớt 
(không phải nước xốt, gia vị), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu nành. 

 

Nhóm 30: Món ăn khai vị dạng đông lạnh, đã chế biến hoặc đóng gói bao gồm chủ yếu là 
mỳ hoặc gạo; mỳ ống và pho mát; thực phẩm dạng thanh trên cơ sô cô la và trên cơ sở ngũ 
cốc dùng để thay thế bữa ăn; bánh putding; bột yến mạch; ngũ cốc ăn sáng; bánh kếp; hỗn 
hợp bột làm bánh kếp; xi rô bánh kếp; thực phẩm ăn sẵn dạng thanh làm từ ngũ cốc; bánh 
nướng xốp và hỗn hợp bột làm bánh nướng xốp; bánh mỳ và hỗn hợp bột làm bánh mỳ; 
bánh sôcôla hạnh nhân và hỗn hợp bột làm bánh sôcôla hạnh nhân; bánh quy và hỗn hợp 
bột làm bánh quy; bánh ngọt và hỗn hợp bột làm bánh ngọt; bánh quy giòn; đồ uống làm 
từ trà; đồ uống trên cơ sở là cà phê, trà hoặc ca cao; trà ướp lạnh; đồ uống ca cao, đồ uống 
cà phê sữa, đồ uống trà sữa (chai latte).  
 

Nhóm 32: Đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông và tách bỏ sữa; nước 
sinh tố; hỗn hợp bột ít calo không có sữa dùng để pha đồ uống hỗn hợp và nước sinh tố; 
hỗn hợp bột ít calo dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống có vị trái cây, vị trà, và vị cà 
phê; đồ uống có vị trái cây. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ lên kế hoạch ăn kiêng giảm cân, dịch vụ quản lý cân nặng; dịch vụ 
giám sát trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ cố 
vấn trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực giảm cân, lên kế hoạch ăn kiêng, và quản lý cân nặng; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, cụ thể là chương trình chăm sóc sức khỏe bao gồm chế độ ăn kiêng; cung cấp 
thông tin thông qua trang mạng, cụ thể là thông tin về quản lý cân nặng.  

 

 
(210) 4-2018-07967 (220) 20.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A24.17.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục nghệ 
thuật Hoàng Vân  (VN) 
Số 16/20 ngõ 101 phố Hào Nam, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; huấn luyện [đào tạo]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
trình diễn các chương trình tạp kỹ; dàn dựng các chương trình biểu diễn; dịch vụ hướng 
dẫn giảng dạy về nghệ thuật âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2018-08084 (220) 20.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; 1.3.1; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần môi trường 
và năng lượng Rạng Đông  
(VN) 
Thôn Bình Long, xã Lương Điền, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện chiếu sáng; bình đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
bình đun nước nóng sử dụng điện; máy lọc nước RO; máy điều hòa không khí; thiết bị 
nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-08107 (220) 20.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 18.1.21; 18.1.23; 24.17.5; 

26.1.6 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) VELOX TECHNOLOGY HOLDINGS 

PTE. LTD   (SG) 
1 Robinson Road, #17-00, AIA Tower, 
Singapore (048542).    

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; giao diện người dùng của ứng dụng cho điện thoại thông minh; 
phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện truyền thông kỹ thuật số; phần mềm máy tính liên quan đến cho thuê xe taxi, 
xe máy và xe cộ khác cho mục đích vận chuyển; phần mềm máy tính khác, cụ thể là phần 
mềm máy tính để điều phối các dịch vụ vận tải, cụ thể là phần mềm máy tính cho việc lập 
kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới, phần mềm để điều phối, thu thập và đặt chỗ/giữ 
chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và vận chuyển hàng hóa, phần 
mềm cho việc điều hướng phương tiện xe cơ giới, phần mềm liên quan đến kho vận, phần 
mềm điện toán đám mây, phần mềm cho việc sử dụng trên nền tảng di động để điều phối, 
thu thập và đặt đặt chỗ/giữ chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và 
vận chuyển hàng hóa, phần mềm cho các dịch vụ chuyển phát/giao nhận thực phẩm và 
thanh toán bằng ví điện tử/tiền điện tử. 

 

Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; tài liệu tiếp thị và quảng cáo (ấn 
phẩm); xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo/tờ rao hàng.    

 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo sau yên xe đạp hoặc xe máy; túi đeo vai; túi đựng hàng hóa.    
 

Nhóm 25: áo vét (trang phục); áo khoác choàng (trang phục); quần áo; đồ đội đầu.   
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Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ tài chính); dịch vụ xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.    

 
Nhóm 38: Cung cấp đường truyền điện tử dữ liệu giao dịch bằng thẻ tín dụng và dữ liệu 
thanh toán điện tử qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn 
thông liên quan đến các dịch vụ vận tải và chuyển phát.   

 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải thư tín hoặc hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao 
thực phẩm (dịch vụ giao hàng); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ vận tải và 
chuyển phát.    

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho các 
dịch vụ vận tải và chuyển phát; cung cấp trang web có chứa các thông tin liên quan đến 
các dịch vụ chuyển phát và đặt chỗ cho dịch vụ chuyển phát. 

 

 
(210) 4-2018-08108 (220) 20.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 18.1.21; 18.1.23; 24.17.5; 

26.1.6 
(731) VELOX TECHNOLOGY HOLDINGS 

PTE. LTD   (SG) 
1 Robinson Road, #17-00, AIA Tower, 
Singapore (048542).    

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; giao diện người dùng của ứng dụng cho điện thoại thông minh; 

phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; 

phương tiện truyền thông kỹ thuật số; phần mềm máy tính liên quan đến cho thuê xe taxi, 

xe máy và xe cộ khác cho mục đích vận chuyển; phần mềm máy tính khác, cụ thể là phần 
mềm máy tính để điều phối các dịch vụ vận tải, cụ thể là phần mềm máy tính cho việc lập 

kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới, phần mềm để điều phối, thu thập và đặt chỗ/giữ 

chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và vận chuyển hàng hóa, phần 
mềm cho việc điều hướng phương tiện xe cơ giới, phần mềm liên quan đến kho vận, phần 

mềm điện toán đám mây, phần mềm cho việc sử dụng trên nền tảng di động để điều phối, 

thu thập và đặt đặt chỗ/giữ chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và 
vận chuyển hàng hóa, phần mềm cho các dịch vụ chuyển phát/giao nhận thực phẩm và 

thanh toán bằng ví điện tử/tiền điện tử. 

 
Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; tài liệu tiếp thị và quảng cáo (ấn 
phẩm); xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo/tờ rao hàng.    

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo sau yên xe đạp hoặc xe máy; túi đeo vai; túi đựng hàng 
hóa.   

 

Nhóm 25: áo vét (trang phục); áo khoác choàng (trang phục); quần áo; đồ đội đầu.   
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ tài chính); dịch vụ xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.    
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Nhóm 38: Cung cấp đường truyền điện tử dữ liệu giao dịch bằng thẻ tín dụng và dữ liệu 
thanh toán điện tử qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn 
thông liên quan đến các dịch vụ vận tải và chuyển phát.   

 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải thư tín hoặc hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao 
thực phẩm (dịch vụ giao hàng); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ vận tải và 
chuyển phát.    

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho các 
dịch vụ vận tải và chuyển phát; cung cấp trang web có chứa các thông tin liên quan đến 
các dịch vụ chuyển phát và đặt chỗ cho dịch vụ chuyển phát.  

 

 
(210) 4-2018-08109 (220) 20.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 18.1.21; 18.1.23; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) VELOX TECHNOLOGY HOLDINGS 

PTE. LTD   (SG) 
1 Robinson Road, #17-00, AIA Tower, 
Singapore (048542).    

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; giao diện người dùng của ứng dụng cho điện thoại thông minh; 

phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện truyền thông kỹ thuật số; phần mềm máy tính liên quan đến cho thuê xe taxi, 
xe máy và xe cộ khác cho mục đích vận chuyển; phần mềm máy tính khác, cụ thể là phần 
mềm máy tính để điều phối các dịch vụ vận tải, cụ thể là phần mềm máy tính cho việc lập 
kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới, phần mềm để điều phối, thu thập và đặt chỗ/giữ 
chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và vận chuyển hàng hóa, phần 
mềm cho việc điều hướng phương tiện xe cơ giới, phần mềm liên quan đến kho vận, phần 
mềm điện toán đám mây, phần mềm cho việc sử dụng trên nền tảng di động để điều phối, 
thu thập và đặt đặt chỗ/giữ chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và 
vận chuyển hàng hóa, phần mềm cho các dịch vụ chuyển phát/giao nhận thực phẩm và 
thanh toán bằng ví điện tử/tiền điện tử. 

 
Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; tài liệu tiếp thị và quảng cáo (ấn 
phẩm); xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo/tờ rao hàng.    

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo sau yên xe đạp hoặc xe máy; túi đeo vai; túi đựng hàng hóa.    

 

Nhóm 25: áo vét (trang phục); áo khoác choàng (trang phục); quần áo; đồ đội đầu.   
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ tài chính); dịch vụ xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.    

 
Nhóm 38: Cung cấp đường truyền điện tử dữ liệu giao dịch bằng thẻ tín dụng và dữ liệu 
thanh toán điện tử qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn 
thông liên quan đến các dịch vụ vận tải và chuyển phát.   
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Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải thư tín hoặc hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao 
thực phẩm (dịch vụ giao hàng); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ vận tải và 
chuyển phát.    

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho các 
dịch vụ vận tải và chuyển phát; cung cấp trang web có chứa các thông tin liên quan đến 
các dịch vụ chuyển phát và đặt chỗ cho dịch vụ chuyển phát. 

 

 
(210) 4-2018-08110 (220) 20.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 18.1.21; 18.1.23; 24.17.5; 

26.1.6 
(731) VELOX TECHNOLOGY HOLDINGS 

PTE. LTD   (SG) 
1 Robinson Road, #17-00, AIA Tower, 
Singapore (048542).    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; giao diện người dùng của ứng dụng cho điện thoại thông minh; 
phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện truyền thông kỹ thuật số; phần mềm máy tính liên quan đến cho thuê xe taxi, 
xe máy và xe cộ khác cho mục đích vận chuyển; phần mềm máy tính khác, cụ thể là phần 
mềm máy tính để điều phối các dịch vụ vận tải, cụ thể là phần mềm máy tính cho việc lập 
kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới, phần mềm để điều phối, thu thập và đặt chỗ/giữ 
chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và vận chuyển hàng hóa, phần 
mềm cho việc điều hướng phương tiện xe cơ giới, phần mềm liên quan đến kho vận, phần 
mềm điện toán đám mây, phần mềm cho việc sử dụng trên nền tảng di động để điều phối, 
thu thập và đặt đặt chỗ/giữ chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và 
vận chuyển hàng hóa, phần mềm cho các dịch vụ chuyển phát/giao nhận thực phẩm và 
thanh toán bằng ví điện tử/tiền điện tử. 

 

Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; tài liệu tiếp thị và quảng cáo (ấn 
phẩm); xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo/tờ rao hàng.    

 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo sau yên xe đạp hoặc xe máy; túi đeo vai; túi đựng hàng 
hóa.    

 

Nhóm 25: áo vét (trang phục); áo khoác choàng (trang phục); quần áo; đồ đội đầu.   
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ tài chính); dịch vụ xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.    

 

Nhóm 38: Cung cấp đường truyền điện tử dữ liệu giao dịch bằng thẻ tín dụng và dữ liệu 
thanh toán điện tử qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn 
thông liên quan đến các dịch vụ vận tải và chuyển phát.   

 

Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải thư tín hoặc hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao 
thực phẩm (dịch vụ giao hàng); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ vận tải và 
chuyển phát.    



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
769 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho các 
dịch vụ vận tải và chuyển phát; cung cấp trang web có chứa các thông tin liên quan đến 
các dịch vụ chuyển phát và đặt chỗ cho dịch vụ chuyển phát 

 
 

(210) 4-2018-08111 (220) 20.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 18.1.21; 18.1.23; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) VELOX TECHNOLOGY HOLDINGS 

PTE. LTD   (SG) 
1 Robinson Road, #17-00, AIA Tower, 
Singapore (048542).    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; giao diện người dùng của ứng dụng cho điện thoại thông minh; 
phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; 
phương tiện truyền thông kỹ thuật số; phần mềm máy tính liên quan đến cho thuê xe taxi, 
xe máy và xe cộ khác cho mục đích vận chuyển; phần mềm máy tính khác, cụ thể là phần 
mềm máy tính để điều phối các dịch vụ vận tải, cụ thể là phần mềm máy tính cho việc lập 
kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới, phần mềm để điều phối, thu thập và đặt chỗ/giữ 
chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và vận chuyển hàng hóa, phần 
mềm cho việc điều hướng phương tiện xe cơ giới, phần mềm liên quan đến kho vận, phần 
mềm điện toán đám mây, phần mềm cho việc sử dụng trên nền tảng di động để điều phối, 
thu thập và đặt đặt chỗ/giữ chỗ trước trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ chuyển phát và 
vận chuyển hàng hóa, phần mềm cho các dịch vụ chuyển phát/giao nhận thực phẩm và 
thanh toán bằng ví điện tử/tiền điện tử. 

 

Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói; tài liệu tiếp thị và quảng cáo (ấn 
phẩm); xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo/tờ rao hàng.    

 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo sau yên xe đạp hoặc xe máy; túi đeo vai; túi đựng hàng 
hóa.   

 

Nhóm 25: áo vét (trang phục); áo khoác choàng (trang phục); quần áo; đồ đội đầu.   
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ tài chính); dịch vụ xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.    

 

Nhóm 38: Cung cấp đường truyền điện tử dữ liệu giao dịch bằng thẻ tín dụng và dữ liệu 
thanh toán điện tử qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn 
thông liên quan đến các dịch vụ vận tải và chuyển phát.    

 

Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải thư tín hoặc hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao 
thực phẩm (dịch vụ giao hàng); cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ vận tải và 
chuyển phát.    

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho các 
dịch vụ vận tải và chuyển phát;  cung cấp trang web có chứa các thông tin liên quan đến 
các dịch vụ chuyển phát và đặt chỗ cho dịch vụ chuyển phát. 
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(210) 4-2018-08227 (220) 21.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ung 
Hoàng Long  (VN) 
225/15B Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga. 
 

 
(210) 4-2018-08429 (220) 22.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Sài Gòn CO.OP  (VN) 
Số 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại chi tiết: cát, xi măng, bê tông đúc sẵn, ống cứng 
phi kim loại dùng cho xây dựng; gạch xây dựng, gạch trang trí; tấm gỗ lót sàn (sàn gỗ). 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất cụ thể: bàn, ghế, giường, tủ; kệ (giá) trong nhà và ngoài trời. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản; phơi khô hoặc 
nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng (sắt, thép, bê tông đúc sẵn, ống 
phi kim loại dùng cho xây dựng, gạch xây dựng, gạch trang trí, sàn gỗ), đồ trang trí nội 
thất (bàn, ghế, gường, tủ, kệ (giá)), máy móc sử dụng cho ngành xây dựng, máy phát điện, 
thiết bị điện chi tiết: bếp điện, nồi điện, quạt điện, dây điện, thiết bị dùng trong mạch 
điện, thang máy, thang cuốn, máy bơm nước, máy tính, thiết bị ngoại vi; bán lẻ các sản 
phẩm sau: nông sản, lâm sản, rau, củ, quả, thực phẩm dùng trong ngày, mỹ phẩm, thời 
trang; tổ chức hội chợ và xúc tiến thương mại; quảng cáo; tư vấn quản lý (quản lý doanh 
nghiệp và quản lý nhân sự); môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán, cho thuê bất động sản, đầu tư xây dựng và 
kinh doanh trung tâm thương mại cao ốc văn phòng); môi giới bất động sản; định giá bất 
động sản; tư vấn đầu tư tài chính.  

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, lắp đặt (chi tiết: lắp đặt hệ thống cấp điện, 
hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, và điều hòa không khí); hoàn thiện công trình xây dựng; 
sửa chữa công công trình xây dựng; sửa chữa máy móc thiết bị dùng trong xây dựng. 
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Nhóm 39: Kinh doanh vận tải; du lịch (tổ chức điều hành chuyến du lịch du lịch); bán vé 

máy bay; cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế và trang trí nội ngoại thất. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; kinh doanh quán 

cà phê. 

 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan sân vườn. 
 

 
(210) 4-2018-08522 (220) 23.03.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A25.7.8; 25.7.25 

(591) Đen, vàng đồng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc Tế 
Truyền Thông  (VN) 
62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh 

radio; phát chương trình truyền thanh; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh; 

truyền hình không dây; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 

Nhóm 41: Sản xuất, dàn dựng chương trình truyền hình và phát thanh; sản xuất và dàn 

dựng chương trình biểu diễn; dàn dựng băng hình, băng video; ghi (thu) băng video, ghi 

băng hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực 

tiếp; giải trí trên truyền hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 

tổ chức và điều khiển hội thảo.  
 

 
(210) 4-2018-08601 (220) 23.03.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Trắng, nâu nhạt. 

(731) JUNG YONGJOON (KR)   (KR) 

74, Hyeonggokseo, Gumi-si, 

Gyeongsangbuk-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-08837 (220) 26.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Hồng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Điền Kiều Hồng 
Hạnh  (VN) 
Số 36, phố Nguyễn Hữu Huân, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; kem làm trắng da; 
chiết xuất của hoa (nước hoa); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chế phẩm uốn tóc. 

 

 
(210) 4-2018-08882 (220) 27.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.25; 3.9.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư BE 

HOKKAIDO  (VN) 
Số 800, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-08906 (220) 27.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (trang phục); 
quần dài. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trừ phim quảng cáo 
trên băng hình, sản xuất phim video trừ phim quảng cáo, hãng phim truyền hình; xuất bản 
sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những 
bài quảng cáo]. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và liên 
kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website 
và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi; thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-09263 (220) 29.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Vương 
Thanh Royal Blue  (VN) 
Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; nước (lotion) dưỡng thể toàn thân; dung dịch vệ 
sinh; nước (lotion) trị nứt gót chân. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm chức năng; nước rửa 
kháng khuẩn; gạc cầm máu; bông gòn cầm máu; thuốc dành cho thú y.  

 

 
(210) 4-2018-09264 (220) 29.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Vương 
Thanh Royal Blue  (VN) 
Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; nước (lotion) dưỡng thể toàn thân; dung dịch vệ 
sinh; nước (lotion) trị nứt gót chân.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm chức năng; nước rửa 
kháng khuẩn; gạc cầm máu; bông gòn cầm máu; thuốc dành cho thú y.  
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(210) 4-2018-09265 (220) 29.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.5; A24.17.9 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Vương 
Thanh Royal Blue  (VN) 
Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; nước (lotion) dưỡng thể toàn thân; dung dịch vệ 
sinh; nước (lotion) trị nứt gót chân. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm chức năng; nước rửa 
kháng khuẩn; gạc cầm máu; bông gòn cầm máu; thuốc dành cho thú y.  

 

Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng tay kháng khuẩn; băng hỗ trợ cho việc băng 
bó; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-09464 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.22; A1.1.12; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DACS Việt Nam  
(VN) 
607 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); thang dạng ghế 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay (không vận hành thủ công), máy công cụ; công cụ cầm tay 
không phải loại vận hành thủ công; máy phát điện; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt 
đất); máy nông nghiệp, thiết bị nâng. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công). 
 

Nhóm 12: Xe nâng hàng. 
 
 

(210) 4-2018-09535 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.3 
(731) ATOM LIVINTECH CO.,LTD   (JP) 

1-27-4, Iriya, Taito-ku, Tokyo-to 110-
8680, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 02: Nhựa cây; mát tít [nhựa tự nhiên]; nhựa tự nhiên [dạng thô]. 
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Nhóm 11: Bồn tắm; chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; van cho ống dẫn; bệ xí vệ sinh; vòi 
xịt toilet. 

 

Nhóm 20: Đệm; bàn; ghế; giường; tủ.  
 

Nhóm 22: Mùn cưa; vỏ bào gỗ; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; bao bì đựng 
để lưu trữ và vận chuyển vật liệu chất đống; rèm che bên ngoài cửa bằng vật liệu dệt; vải 
bạt bằng chất liệu dệt hoặc vật liệu tổng hợp. 

 
Nhóm 24: Rèm che bằng vải dệt hoặc chất dẻo; khăn phủ giường; màn chống muỗi. 

 
Nhóm 31: Gỗ cây [đã chặt, chưa xử lý]; gỗ chưa xẻ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nhựa cây, mát tít [nhựa tự nhiên], nhựa tự nhiên 
[dạng thô], bồn tắm, chậu rửa gắn cố định, vòi hoa sen, van cho ống dẫn, bệ xí vệ sinh, 
vòi xịt toilet, đệm, bàn, ghế, giường, tủ, mùn cưa, vỏ bào gỗ, túi đựng, bao bì đựng để lưu 
trữ và vận chuyển vật liệu chất đống, rèm che bằng vật liệu dệt, vải bạt bằng chất liệu dệt 
hoặc vật liệu tổng hợp; rèm che bằng vải dệt hoặc chất dẻo, khăn phủ giường, màn chống 
muỗi, hàng dệt may đã qua sử dụng, gỗ cây [đã chặt, chưa xử lý], gỗ chưa xẻ. 

 

 
(210) 4-2018-09537 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.3 
(731) ATOM LIVINTECH CO.,LTD    (JP) 

1-27-4, Iriya, Taito-ku, Tokyo-to 110-
8680, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa polyme chưa xử lý; chất dẻo dạng thô; chất dẻo hoá; silicon; chất cao su.  
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim, quặng của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để 
dẫn điện; đồ chứa đựng bằng kim loại để lưu giữ và vận chuyển; két sắt an toàn. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: kìm; dụng cụ vặn ốc, vít; dao; 
kéo; thìa; đĩa.  

 

Nhóm 10: Bàn mổ; bàn khám; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; cáng cứu 
thương; ghế bành của nha sỹ; đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nhựa polyme chưa xử lý, chất dẻo dạng thô, chất dẻo 
hoá, silicon, cao su, kim loại thường và hợp kim, quặng của chúng, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, cáp và dây kim loại thường không 
dùng để dẫn điện, đồ chứa đựng bằng kim loại để lưu giữ và vận chuyển, két sắt an toàn, 
công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: kìm, dụng cụ vặn ốc, vít, dao, kéo, thìa, 
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dĩa, bàn mổ, bàn khám, giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế, cáng cứu thương, 
ghế bành của nha sỹ, đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế, quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-09547 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-09548 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.   
 

 
(210) 4-2018-09549 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.   
 

 
(210) 4-2018-09574 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

MINNESOTA   (US) 
200 Oak Street, S.E., Suite 600, 
Miuneapolis, Minnesota 55455, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Táo tươi.  
 

 
(210) 4-2018-09661 (220) 02.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KING HOPE  (VN) 
51/4/15 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Lavabo, vòi sen, vòi nước, chậu rửa gắn cố định, đèn chiếu sáng, bồn cầu (bàn 
cầu). 

 

Nhóm 20: Giá treo đồ, gương soi. 
 

Nhóm 21: Chậu rửa (mang đi được), phụ kiện treo khăn: vòng và giá treo khăn tắm. 
 

 
(210) 4-2018-09690 (220) 02.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5 
(591) Đen xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 
đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 

 
Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu, mực in. 

 
Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện, dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 
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Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện. 

 
Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn), gốm và sứ dùng trong xây 
dựng: vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 

 
Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng 
dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm: bộ 
đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 
vụ ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; bình, 
ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 
hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu 
[đồ chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ sứ để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng 
sứ dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; bơ; động vật giáp sát [không còn sống]; dầu 
có thể ăn được; trứng, cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ 
cá; thú săn [không còn sống]; thạch cho thực phẩm; nước ép rau dùng để nấu ăn; gia cầm 
[không còn sống]; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; gia vị thập cẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh 
dầu éte và tinh dầu]; chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu); bột. 

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc. 

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo: dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh. 

 
Nhóm 39: Vận tải; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; đóng gói 
hàng hoá; chuyên chở bằng xe tải. 

 
Nhóm 40: Nung đồ gốm; xử lý kim loại; dịch vụ in; làm đông lạnh sản phẩm; mạ vàng; 
bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các 
tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch: đặt chỗ khách sạn: dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2018-09691 (220) 02.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5 
(591) Đen xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 
đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 

 

Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu, mực in. 

 

Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện, dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 

Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 

 

Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện. 
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Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn), gốm và sứ dùng trong xây 
dựng: vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 

 
Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng 
dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm: bộ 
đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 
vụ ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; bình, 
ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 
hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu 
[đồ chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ sứ để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng 
sứ dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã dược bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; bơ; động vật giáp sát [không còn sống]; dầu 
có thể ăn được; trứng, cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ 
cá; thú săn [không còn sống]; thạch cho thực phẩm; nước ép rau dùng để nấu ăn; gia cầm 
[không còn sống]; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; gia vị thập cẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh 
dầu éte và tinh dầu]; chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu); bột. 

 
Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc. 

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo: dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh. 

 
Nhóm 39: Vận tải; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; đóng gói 
hàng hoá; chuyên chở bằng xe tải. 

 
Nhóm 40: Nung đồ gốm; xử lý kim loại; dịch vụ in; làm đông lạnh sản phẩm; mạ vàng; 
bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các 
tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
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truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch: đặt chỗ khách sạn: dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2018-09692 (220) 02.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5 
(591) Đen xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 
đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 

 
Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu, mực in. 

 
Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện, dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý: đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện. 

 

Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn), gốm và sứ dùng trong xây 
dựng: vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng 
dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm: bộ 
đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 
vụ ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; bình, 
ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 
hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu 
[đồ chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ sứ để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng 
sứ dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; bơ; động vật giáp sát [không còn sống]; dầu 
có thể ăn được; trứng, cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ 
cá; thú săn [không còn sống]; thạch cho thực phẩm; nước ép rau dùng để nấu ăn; gia cầm 
[không còn sống]; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; gia vị thập cẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh 
dầu éte và tinh dầu]; chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu); bột. 

 

Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc. 
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo: dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh. 

 

Nhóm 39: Vận tải; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; đóng gói 
hàng hoá; chuyên chở bằng xe tải. 

 

Nhóm 40: Nung đồ gốm; xử lý kim loại; dịch vụ in; làm đông lạnh sản phẩm; mạ vàng; 
bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các 
tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
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quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch: đặt chỗ khách sạn: dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2018-09900 (220) 03.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh ngọc đậm, hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CATHY U.S 
ACADEMY  (VN) 
Số 470 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-09949 (220) 03.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) JUUL LABS, INC.   (US) 

560 20th Street, Building 104, San 
Francisco, California 94107, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được cho các thiết bị di động để sử dụng với thiết 

bị sinh hơi dùng cho mục đích hút thuốc, cụ thể là phần mềm để điều chỉnh từ xa và lưu 
các cài đặt nhiệt độ cho thiết bị sinh hơi và cập nhật chương trình cơ sở cho thiết bị sinh 
hơi; pin và ắc quy điện dùng cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị sạc pin sử dụng 
cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị sạc USB sử dụng cho thuốc lá điện và thuốc 
lá điện tử; thiết bị sạc dùng trên ô tô sử dụng cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị 
và dụng cụ điện tử để sạc và đựng thuốc lá điện và thuốc lá điện tử. 

 
Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi dùng điện để làm bay hơi các vật liệu thảo mộc và thực vật 
dùng cho mục đích gia dụng và các phụ tùng đi kèm, cụ thể là vỏ bọc, hộp sạc, bộ chuyển 
đổi điện áp, và dây nối nguồn điện. 

 

Nhóm 34: Chất lỏng trên cơ sở ni-cô-tin, cụ thể là ni-cô-tin lỏng dùng để nạp vào thuốc lá 
điện tử; ống để chứa hương liệu đã có ni-cô-tin lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; chất lỏng 
để nạp vào thuốc lá điện tử, cụ thể là hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng dùng để nạp 
vào thuốc lá điện tử; hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng, và các chất thay thế thuốc lá 
dưới dạng lỏng không dùng cho mục đích y tế; ống để chứa hương liệu đã có hương liệu 
hóa học dưới dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử; thiết bị sinh hơi để hút 
thuốc điện tử, cụ thể là thuốc lá điện tử; chất thay thế thuốc lá dưới dạng chất lỏng không 
dùng cho mục đích y tế dùng cho thuốc lá điện tử; ống để chứa hương liệu có thể nạp lại 
rỗng dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi dùng điện, cụ thể là tẩu sinh hơi không khói 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
784 

để hút và hít thuốc lá và các vật liệu thảo dược khác; bình sinh hơi chạy điện để làm bay 
hơi thuốc lá; vỏ (pod - bộ thiết bị hút giống như xì gà) thuốc lá đã chế biến; thuốc lá sợi 
dùng cho ống tẩu, cụ thể là thuốc lá dùng cho bình sinh hơi chạy điện; thuốc lá thô hoặc 
đã chế biến; thuốc lá để hút, thuốc lá sợi dùng cho ống tẩu, thuốc lá để cuộn tay, thuốc lá 
bột, thuốc lá bán trong vỏ (pod - bộ thiết bị hút giống như xì gà); vật dụng cho người hút 
thuốc để hút thuốc lá điện tử và hút thuốc lá điện, cụ thể là bao đựng thuốc lá điện tử và 
các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử và hộp đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút 
thuốc lá điện tử; các bộ phận của thuốc lá điện và thuốc lá điện tử, cụ thể là ống phun chất 
thay thế thuốc lá, ống để chứa (cartomiser) chất thay thế thuốc lá, đầu đốt (clearomiser) 
chất thay thế thuốc lá, cuộn dây điện được bán như là một bộ phận của thuốc lá điện và 
thuốc lá điện tử và các thiết bị hút thuốc điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: các thiết bị hóa hơi dùng điện và các thiết bị điện tử 
tiêu dùng liên quan, phần mềm có thể tải xuống được dùng cho các thiết bị di động được 
sử dụng với thiết bị sinh hơi dùng cho mục đích hút thuốc, chất lỏng trên cơ sở ni-cô-tin 
cụ thể là ni-cô-tin lỏng dùng để nạp vào thuốc lá điện tử, ống để chứa hương liệu đã có ni-
cô-tin lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, chất lỏng để nạp vào thuốc lá điện tử cụ thể là 
hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng dùng để nạp vào thuốc lá điện tử, hương liệu hóa 
học dưới dạng chất lỏng, và các chất thay thế thuốc lá dưới dạng lỏng không dùng cho 
mục đích y tế, ống để chứa hương liệu đã có hương liệu hóa học dưới dạng lỏng dùng cho 
thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử, thiết bị sinh hơi để hút thuốc điện tử cụ thể là thuốc lá 
điện tử, chất thay thế thuốc lá dưới dạng chất lỏng không dùng cho mục đích y tế dùng 
cho thuốc lá điện tử, ống để chứa hương liệu có thể nạp lại rỗng dùng cho thuốc lá điện tử, 
bình sinh hơi dùng điện cụ thể là tẩu sinh hơi không khói để hút và hít thuốc lá và các vật 
liệu thảo dược khác, bình sinh hơi chạy điện để làm bay hơi thuốc lá, vỏ (pod - bộ thiết bị 
hút giống như xì gà) thuốc lá đã chế biến, thuốc lá sợi dùng cho ống tẩu cụ thể là thuốc lá 
dùng cho bình sinh hơi chạy điện, thuốc lá thô hoặc đã chế biến, thuốc lá để hút, thuốc lá 
sợi dùng cho ống tẩu, thuốc lá để cuộn tay, thuốc lá bột, thuốc lá bán trong vỏ (pod - bộ 
thiết bị hút giống như xì gà), vật dụng cho người hút thuốc để hút thuốc lá điện tử và hút 
thuốc lá điện cụ thể là bao đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử và 
hộp đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử, các bộ phận của thuốc lá 
điện và thuốc lá điện tử cụ thể là ống phun chất thay thế thuốc lá, ống để chứa 
(cartomiser) chất thay thế thuốc lá, đầu đốt (clearomiser) chất thay thế thuốc lá, cuộn dây 
điện được bán như là một bộ phận của thuốc lá điện và thuốc lá điện tử và các thiết bị hút 
thuốc điện tử và dịch vụ giới thiệu sản phẩm liên quan đến các sản phẩm kể trên; cung cấp 
thông tin tiêu dùng trong lĩnh vực thiết bị hóa hơi dùng điện và các thiết bị điện tử tiêu 
dùng liên quan, phần mềm có thể tải xuống được dùng cho các thiết bị di động được sử 
dụng với thiết bị sinh hơi dùng cho mục đích hút thuốc, chất lỏng trên cơ sở ni-cô-tin cụ 
thể là ni-cô- tin lỏng dùng để nạp vào thuốc lá điện tử, ống để chứa hương liệu đã có ni-
cô-tin lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, chất lỏng để nạp vào thuốc lá điện tử cụ thể là 
hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng dùng để nạp vào thuốc lá điện tử, hương liệu hóa 
học dưới dạng chất lỏng, và các chất thay thế thuốc lá dưới dạng lỏng không dùng cho 
mục đích y tế, ống để chứa hương liệu đã có hương liệu hóa học dưới dạng lỏng dùng cho 
thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử, thiết bị sinh hơi để hút thuốc điện tử cụ thể là thuốc lá 
điện tử, chất thay thế thuốc lá dưới dạng chất lỏng không dùng cho mục đích y tế dùng 
cho thuốc lá điện tử, ống để chứa hương liệu có thể nạp lại rỗng dùng cho thuốc lá điện tử, 
bình sinh hơi dùng điện cụ thể là tẩu sinh hơi không khói để hút và hít thuốc lá và các vật 
liệu thảo dược khác, bình sinh hơi chạy điện để làm bay hơi thuốc lá, vỏ (pod - bộ thiết bị 
hút giống như xì gà) thuốc lá đã chế biến, thuốc lá sợi dùng cho ống tẩu cụ thể là thuốc lá 
dùng cho bình sinh hơi chạy điện, thuốc lá thô hoặc đã chế biến, thuốc lá để hút, thuốc lá 
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sợi dùng cho ống tẩu, thuốc lá để cuộn tay, thuốc lá bột, thuốc lá bán trong vỏ (pod - bộ 
thiết bị hút giống như xì gà), vật dụng cho người hút thuốc để hút thuốc lá điện tử và hút 
thuốc lá điện cụ thể là bao đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử và 
hộp đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử, các bộ phận của thuốc lá 
điện và thuốc lá điện tử cụ thể là ống phun chất thay thế thuốc lá, ống để chứa 
(cartomiser) chất thay thế thuốc lá, đầu đốt (clearomiser) chất thay thế thuốc lá, cuộn dây 
điện được bán như là một bộ phận của thuốc lá điện và thuốc lá điện tử và các thiết bị hút 
thuốc điện tử và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về việc giới thiệu sản phẩm liên 
quan đến các sản phẩm nói trên. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị sinh hơi chạy điện, và các thiết bị 
điện tử tiêu dùng liên quan. 

 

Nhóm 42: Phát hiện và sửa chữa lỗi của hàng điện tử tiêu dùng, cụ thể là phát hiện và sửa 
chữa lỗi phần mềm và thiết bị ngoại vi dùng cho thiết bị sinh hơi dùng điện, thiết bị sinh 
hơi, và các thiết bị điện tử tiêu dùng liên quan; tư vấn trong lĩnh vực phát hiện và sửa chữa 
lỗi của hàng điện tử tiêu dùng, cụ thể là phát hiện và sửa chữa lỗi phần mềm và thiết bị 
ngoại vi dùng cho thiết bị sinh hơi dùng điện, thiết bị sinh hơi, và các thiết bị điện tử tiêu 
dùng liên quan; bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa phần mềm.  

 

 
(210) 4-2018-09950 (220) 03.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) JUUL LABS, INC.  (US) 

560 20th Street, Building 104, San 
Francisco, California 94107, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được cho các thiết bị di động để sử dụng với thiết 
bị sinh hơi dùng cho mục đích hút thuốc, cụ thể là phần mềm để điều chỉnh từ xa và lưu 
các cài đặt nhiệt độ cho thiết bị sinh hơi và cập nhật chương trình cơ sở cho thiết bị sinh 
hơi; pin và ắc quy điện dùng cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị sạc pin sử dụng 
cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị sạc USB sử dụng cho thuốc lá điện và thuốc 
lá điện tử; thiết bị sạc dùng trên ô tô sử dụng cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị 
và dụng cụ điện tử để sạc và đựng thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; phụ tùng của thiết bị 
sinh hơi dùng điện để làm bay hơi các vật liệu thảo mộc và thực vật dùng cho mục đích 
gia dụng, cụ thể là: hộp sạc, bộ chuyển đổi điện áp và dây nối nguồn điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi dùng điện để làm bay hơi các vật liệu thảo mộc và thực vật 
dùng cho mục đích gia dụng và các phụ tùng đi kèm, cụ thể là vỏ bọc. 

 

Nhóm 34: Chất lỏng trên cơ sở ni-cô-tin, cụ thể là ni-cô-tin lỏng dùng để nạp vào thuốc lá 
điện tử; ống để chứa hương liệu đã có ni-cô-tin lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; chất lỏng 
để nạp vào thuốc lá điện tử, cụ thể là hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng dùng để nạp 
vào thuốc lá điện tử; hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng, và các chất thay thế thuốc lá 
dưới dạng lỏng không dùng cho mục đích y tế; ống để chứa hương liệu đã có hương liệu 
hóa học dưới dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử; thiết bị sinh hơi để hút 
thuốc điện tử, cụ thể là thuốc lá điện tử; chất thay thế thuốc lá dưới dạng chất lỏng không 
dùng cho mục đích y tế dùng cho thuốc lá điện tử; ống để chứa hương liệu có thể nạp lại 
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rỗng dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi dùng điện; cụ thể là tẩu sinh hơi không khói 
để hút và hít thuốc lá và các vật liệu thảo dược khác; bình sinh hơi chạy điện để làm bay 
hơi thuốc lá; vỏ (pod - bộ thiết bị hút giống như xì gà) thuốc lá đã chế biến; thuốc lá sợi 
dùng cho ống tẩu, cụ thể là thuốc lá dùng cho bình sinh hơi chạy điện; thuốc lá thô hoặc 
đã chế biến; thuốc lá để hút, thuốc lá sợi dùng cho ống tẩu, thuốc lá để cuộn tay, thuốc lá 
bột, thuốc lá bán trong vỏ (pod - bộ thiết bị hút giống như xì gà); vật dụng cho người hút 
thuốc để hút thuốc lá điện tử và hút thuốc lá điện, cụ thể là bao đựng thuốc lá điện tử và 
các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử và hộp đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút 
thuốc lá điện tử; các bộ phận của thuốc lá điện và thuốc lá điện tử, cụ thể là ống phun chất 
thay thế thuốc lá, ống để chứa (cartomiser) chất thay thế thuốc lá, đầu đốt (clearomiser) 
chất thay thế thuốc lá, cuộn dây điện được bán như là một bộ phận của thuốc lá điện và 
thuốc lá điện tử và các thiết bị hút thuốc điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các thiết bị hóa hơi dùng điện và các thiết bị điện tử 
tiêu dùng liên quan, cụ thể là các thiết bị hút thuốc điện tử, phần mềm có thể tải xuống 
được dùng cho các thiết bị di động được sử dụng với thiết bị sinh hơi dùng cho mục đích 
hút thuốc, chất lỏng trên cơ sở ni-cô-tin cụ thể là ni-cô-tin lỏng dùng để nạp vào thuốc lá 
điện tử, ống để chứa hương liệu đã có ni-cô-tin lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, chất lỏng 
để nạp vào thuốc lá điện tử cụ thể là hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng dùng để nạp 
vào thuốc lá điện tử, hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng, và các chất thay thế thuốc lá 
dưới dạng lỏng không dùng cho mục đích y tế, ống để chứa hương liệu đã có hương liệu 
hóa học dưới dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử, thiết bị sinh hơi để hút 
thuốc điện tử cụ thể là thuốc lá điện tử, chất thay thế thuốc lá dưới dạng chất lỏng không 
dùng cho mục đích y tế dùng cho thuốc lá điện tử, ống để chứa hương liệu có thể nạp lại 
rỗng dùng cho thuốc lá điện tử, bình sinh hơi dùng điện cụ thể là tẩu sinh hơi không khói 
để hút và hít thuốc lá và các vật liệu thảo dược khác, bình sinh hơi chạy điện để làm bay 
hơi thuốc lá, vỏ (pod - bộ thiết bị hút giống như xì gà) thuốc lá đã chế biến, thuốc lá sợi 
dùng cho ống tẩu cụ thể là thuốc lá dùng cho bình sinh hơi chạy điện, thuốc lá thô hoặc 
đã chế biến, thuốc lá để hút, thuốc lá sợi dùng cho ống tẩu, thuốc lá để cuộn tay, thuốc lá 
bột, thuốc lá bán trong vỏ (pod - bộ thiết bị hút giống như xì gà), vật dụng cho người hút 
thuốc để hút thuốc lá điện tử và hút thuốc lá điện cụ thể là bao đựng thuốc lá điện tử và 
các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử và hộp đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút 
thuốc lá điện tử, các bộ phận của thuốc lá điện và thuốc lá điện tử cụ thể là ống phun chất 
thay thế thuốc lá, ống để chứa (cartomiser) chất thay thế thuốc lá, dầu đốt (clearomiser) 
chất thay thế thuốc lá, cuộn dây điện được bán như là một bộ phận của thuốc lá điện và 
thuốc lá điện tử và các thiết bị hút thuốc điện tử và dịch vụ giới thiệu sản phẩm liên quan 
đến các sản phẩm kể trên; cung cấp thông tin tiêu dùng trong lĩnh vực thiết bị hóa hơi 
dùng điện và các thiết bị điện tử tiêu dùng liên quan, phần mềm có thể tải xuống được 
dùng cho các thiết bị di động được sử dụng với thiết bị sinh hơi dùng cho mục đích hút 
thuốc, chất lỏng trên cơ sở ni-cô-tin cụ thể là ni-cô- tin lỏng dùng để nạp vào thuốc lá 
điện tử, ống để chứa hương liệu đã có ni-cô-tin lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, chất lỏng 
để nạp vào thuốc lá điện tử cụ thể là hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng dùng để nạp 
vào thuốc lá điện tử, hương liệu hóa học dưới dạng chất lỏng, và các chất thay thế thuốc lá 
dưới dạng lỏng không dùng cho mục đích y tế, ống để chứa hương liệu đã có hương liệu 
hóa học dưới dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử, thiết bị sinh hơi để hút 
thuốc điện tử cụ thể là thuốc lá điện tử, chất thay thế thuốc lá dưới dạng chất lỏng không 
dùng cho mục đích y tế dùng cho thuốc lá điện tử, ống để chứa hương liệu có thể nạp lại 
rỗng dùng cho thuốc lá điện tử, bình sinh hơi dùng điện cụ thể là tẩu sinh hơi không khói 
để hút và hút thuốc lá và các vật liệu thảo dược khác, bình sinh hơi chạy điện để làm bay 
hơi thuốc lá, vỏ (pod-bộ thiết bị hút giống như xì gà) thuốc lá đã chế biến, thuốc lá sợi 
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dùng cho ống tẩu cụ thể là thuốc lá dùng cho bình sinh hơi chạy điện, thuốc lá thô hoặc 
đã chế biến, thuốc lá để hút; thuốc lá sợi dùng cho ống tẩu, thuốc lá để cuộn tay, thuốc lá 
bột, thuốc lá bán trong vỏ (pod - bộ thiết bị hút giống như- xì gà), vật dụng cho người hút 
thuốc để hút thuốc lá điện tử và hút thuốc lá điện cụ thể là bao đựng thuốc lá điện tử và 
các dụng cụ để hút thuốc lá điện tử và hộp đựng thuốc lá điện tử và các dụng cụ để hút 
thuốc lá điện tử, các bộ phận của thuốc lá điện và thuốc lá điện tử cụ thể là ống phun chất 
thay thế thuốc lá, ống để chứa (cartomiser) chất thay thế thuốc lá, dầu đốt (clearomiser) 
chất thay thế thuốc lá, cuộn dây điện được bán như là một bộ phận của thuốc lá điện và 
thuốc lá điện tử và các thiết bị hút thuốc điện tử và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng 
về việc giới thiệu sản phẩm liên quan đến các sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị sinh hơi chạy điện, và các thiết bị 
điện tử tiêu dùng liên quan.  

 

Nhóm 42: Phát hiện và sửa chữa lỗi của hàng điện tử tiêu dùng, cụ thể là phát hiện và sửa 
chữa lỗi phần mềm và thiết bị ngoại vi dùng cho thiết bị sinh hơi dùng điện, thiết bị sinh 
hơi, và các thiết bị điện tử tiêu dùng liên quan; tư vấn trong lĩnh vực phát hiện và sửa chữa 
lỗi của hàng điện tử tiêu dùng, cụ thể là phát hiện và sửa chữa lỗi phần mềm và thiết bị 
ngoại vi dùng cho thiết bị sinh hơi dùng điện, thiết bị sinh hơi, và các thiết bị điện-tử tiêu 
dùng liên quan; bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa phần mềm. 

 
 

(210) 4-2018-09984 (220) 03.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 8.7.25; 5.9.24; 8.7.5 
(591) Trắng, xanh lá nhạt, xanh lá, vàng, đỏ, 

nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH Hưng Nghiệp 

Formosa   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-09998 (220) 04.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 21.3.19 
(591) Kem; nâu; nâu đen; đen. 
(731) Nguyễn Thu Hà  (VN) 

Nhà số 30, tổ 10, phố Yên Lộ, phường 
Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo may sẵn; giày dép. 
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Nhóm 35: Buôn bán: quần áo trẻ em, quần áo may sẵn, giày dép, phụ kiện quần áo trẻ em: 
bao tay trẻ em, tất (vớ) trẻ em, băng đô cài tóc, khẩu trang cho bé, mũ (nón) cho bé, khăn 
quàng cổ, ba lô trẻ em, khăn mặt cho bé, áo mưa cho bé, ba lô. 

 

 
(210) 4-2018-10084 (220) 04.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Haibadi  (VN) 
Số 10, ngõ 105, đường Nguyễn Đức 
Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị thông gió [điều hoà không khí]; hệ thống và thiết bị chiếu 

sáng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống cung cấp nước; 
máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
Nhóm 16: Giấy; giấy ăn; ấn phẩm; bưu thiếp; lịch; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; máy trò chơi tự động, dụng cụ rèn luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; 
dụng cụ câu cá; đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo).  

 
Nhóm 35: Siêu thị điện máy; siêu thị nội thất; siêu thị hàng tiêu dùng gồm: đồ dùng nhà 

bếp cụ thể là nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, ấm chén, dao, kéo, phụ kiện, dụng cụ dùng để 

nấu nướng, các sản phẩm vệ sinh như giấy vệ sinh, xà phòng, kem đánh răng, dung dịch 

và dụng cụ tẩy rửa, thực phẩm như bánh kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, 

thú săn, các loại rau, hoa, củ, quả, mỳ gói, dầu ăn, gia vị, trái cây, đồ uống; quảng cáo; 

sàn giao dịch trực tuyến cho hoạt động mua bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ; dịch vụ 

mua bán hệ thống và thiết bị thông gió [điều hoà không khí], hệ thống và thiết bị chiếu 

sáng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống cung cấp nước, 

máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp, giấy, các phẩm giấy như giấy ăn, giấy vệ 

sinh, ấn phẩm, bưu thiếp, lịch, keo dán dùng cho mục đích văn phòng, văn phòng phẩm, 

đồ chơi, trò chơi, trò chơi trẻ em chơi trong nhà, máy trò chơi tự động, dụng cụ rèn luyện 

thể hình, thiết bị tập thể dục, dụng cụ câu cá, đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng 

và bánh kẹo), sản phẩm điện, điện tử cụ thể là là thiết bị để tích, điều chỉnh, điều khiển, 

phân phối, biến đổi, ngắt, lưu giữ và kiểm soát dòng điện, máy ghi âm, máy vi tính, điện 

thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, quần áo, 

đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn choàng, găng tay, thắt lưng. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ bất động sản; dịch vụ tài chính; định giá tài 
sản; quỹ đầu tư; ủy thác đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị xây dựng; dịch 
vụ giám sát xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị văn phòng. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn 
thông và truyền hình; dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp); dịch vụ 
cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức hội nghị thông qua mạng không dây và 
có dây; cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển, vận tải; cho thuê phương tiện vận chuyển, vận tải; dịch vụ du lịch; 
cho thuê kho bãi; đóng gói hàng hóa; phân phối năng lượng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, thể 
thao và văn hóa; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; sản xuất các 
chương trình phát thanh, truyền hình; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được thông 
qua dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu. 

 
Nhóm 42: Khảo sát, thăm dò địa chất; kiểm định; dịch vụ nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng khoa học công nghệ; tư vấn kiến trúc; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết lập 
bản vẽ xây dựng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà 
hàng ăn uống);  quán bar (quán rượu); dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); 
dịch vụ nhà dưỡng lão; cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; thiết kế 
cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân; 
tư vấn tạo phong cách riêng cho trang phục cá nhân; dịch vụ hãng thám tử; dịch vụ mua 
bán, trao đổi bản quyền các chương trình phát thanh, truyền hình; li xăng các đối tượng 
khác của quyền sở hữu trí tuệ. 

 
 

(210) 4-2018-10118 (220) 04.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Thanh Trinh  (VN) 
207 ấp 3, xã Phước Vân, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép, thắt lưng (cho trang phục).  
 
 

(210) 4-2018-10142 (220) 04.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Đạt  (VN) 
Số nhà 14/A3 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Máy mát xa bàn chân, bồn mát xa bàn chân.  
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(210) 4-2018-10589 (220) 09.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tam Dương  (VN)
Thôn 7, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-10603 (220) 09.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để sưởi ấm và nấu nướng; thiết bị để sưởi ấm và tạo bọt sữa khi sưởi 
ấm sữa; thiết bị điện để pha chế đồ uống bao gồm đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên 
cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở sô-cô-la, đồ uống trên cơ sở cà phê cappucino và/hoặc đồ 
uống trên cơ sở ca cao; máy pha cà phê dùng điện; thiết bị pha cà phê dùng điện; bình pha 
cà phê dùng điện; các bộ phận và linh kiện cho tất cả các hàng hóa nói trên; thiết bị điện 
để pha chế tất cả các loại đồ uống; bộ lọc thay thế; phụ tùng cho các hàng hóa nói trên; 
máy lọc cà phê dùng điện.  

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê tẩm hương vị; chất chiết xuất từ cà phê; chế phẩm có cà phê là 
thành phần chủ yếu; đồ uống có cà phê là thành phần chủ yếu; cà phê ướp lạnh; chất thay 
thế cà phê; chiết xuất từ cà phê nhân tạo; chế phẩm có cà phê nhân tạo là thành phần chủ 
yếu; đồ uống có cà phê nhân tạo là thành phần chủ yếu; chất thay thế cà phê làm từ rễ cây 
rau diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; chế phẩm có trà là thành phần chủ yếu; đồ uống có 
trà là thành phần chủ yếu; trà ướp lạnh; chế phẩm trên cơ sở mạch nha dùng làm thực 
phẩm cho con người; ca cao; chế phẩm có ca cao là thành phần chủ yếu; đồ uống có ca 
cao là thành phần chủ yếu; sô-cô-la; sản phẩm sô-cô-la; chế phẩm có sô-cô-la là thành 
phần chủ yếu; đồ uống có sô-cô-la là thành phần chủ yếu; đường; bánh quy.  

 

 
(210) 4-2018-10648 (220) 09.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MECHANIX WEAR, INC.   (US) 

28525 Witherspoon Parkway, Valencia, 
California 91355, U.S.A 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Đồ đội đầu bảo hộ dùng để phòng chống tai nạn hoặc bị thương; đồ đi chân bảo 

hộ dùng để phòng chống tai nạn hoặc bị thương; găng tay bảo hộ dùng để phòng chống tai 

nạn hoặc bị thương; găng tay chống trầy xước da; găng tay bảo hộ để chống bị cắt; găng 

tay chống va đập; găng tay chịu nhiệt và chịu lửa; găng tay bảo hộ có đệm lót phía trong 

lòng găng tay; miếng đệm bảo vệ đầu gối dùng cho người lao động; ống tay áo bảo hộ 

chịu nhiệt mặc trùm trên cánh tay; đai đeo chuyên dụng dùng để đeo ra-đi-ô; găng tay 
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chuyên dụng để sử dụng với thiết bị có màn hình cảm ứng; quần áo bảo hộ dùng để phòng 

chống tai nạn hoặc bị thương, cụ thể là găng tay hở ngón dùng khi làm việc, tạp dề, ống 

tay áo, miếng bảo vệ đầu gối, mũ bảo hiểm, kính, mặt nạ và giày; quần áo bảo hộ chuyên 

dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm; quần áo chịu lửa; quần áo bảo hộ dùng để phòng 

chống tai nạn hoặc bị thương; đai an toàn dùng để phòng chống bị ngã; kính đeo mắt, 

kính râm; găng tay bảo hộ dùng trong công nghiệp để phòng chống tai nạn hoặc bị 

thương; đồ đội đầu bảo hộ dùng trong công nghiệp để phòng chống tai nạn hoặc bị 

thương; quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp để phòng chống tai nạn hoặc bị thương. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; xô; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; vật dụng làm sạch 

dạng tấm; găng tay sử dụng cho mục đích gia dụng bao gồm găng tay làm việc, găng tay 

tiện dụng, găng tay tiện dụng dùng để làm việc nhẹ, găng tay làm vườn, găng tay lau bụi, 

găng tay dùng một lần, găng tay dùng khi bơm xăng, găng tay bằng nhựa, găng tay cao su 

latex, găng tay dùng để đánh bóng, găng tay cao su, găng tay cao su nitril, găng tay gia 

dụng dùng để dọn dẹp nhà cửa. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; găng tay (trang phục); tạp dề (trang phục); 

găng tay đi xe máy; găng tay đi xe đạp; găng tay lái xe; găng tay lái ô tô; găng tay dùng 

khi trời lạnh; găng tay chống gió; găng tay len đan; găng tay hở ngón (trang phục). 
 

(210) 4-2018-10704 (220) 09.04.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 26.1.2 

(591) Nâu đỏ, trắng, vàng chanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Hà  (VN) 
Số nhà 139, tổ 3, phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; xúc xích; thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả không 

còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 

nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.   
 

 
(210) 4-2018-10776 (220) 10.04.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư & phát 
triển AK Việt Nam  (VN) 
Lô CN07-5, KCN Yên Phong (mở rộng), 

xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 
 

(511)   Nhóm 20: Gỗ bán thành phẩm: pallet; thùng gỗ chưa lắp ghép. 
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(210) 4-2018-10885 (220) 10.04.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 1.15.23; 26.3.1; A5.3.13 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần Dầu nhớt 
Dân dụng và Công nghiệp Việt 
Nam   (VN) 
Số 390 đường Mỹ Đình, phường Mỹ 

Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt công nghiệp. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dầu nhớt công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-11005 (220) 08.04.2016 

(641) 4-2016-09626 (441) 25.09.2018 

  

(731) PIERRE CARDIN   (FR) 

59 rue du Faubourg Saint HonorÐ, 75008 

Paris, France   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi cho người cắm trại; túi cho thể thao (thuộc nhóm này); bao (túi) 

thuộc nhóm này; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp kinh 

doanh; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng (ví); túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; 

túi xách tay; vật liệu giả da; bao để móc chìa khóa; thẻ hành lý; túi lưới cho mua sắm; ví 

đựng tiền bỏ túi; ví tiền; ba lô; cặp học sinh; túi mua hàng; va li; túi du lịch; bộ đồ du lịch 

(đồ da); hòm (hành lý); ô; va li xách tay; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); 

túi có bánh xe để đi mua hàng.    
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo da; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); giầy 

ống ngắn; mũ; đồ đội đầu; áo nịt len (trang phục); quần áo đan; thắt lưng đựng tiền (quần 

áo); áo khoác ngoài; áo choàng; áo choàng phụ nữ; áo pông-sô; quần áo may sẵn; sari 

(trang phục của phụ nữ ấn Độ); xà-rông; khăn choàng; giầy; váy; dép đi trong nhà; váy 

trong (quần áo lót); giầy thể thao; áo lót thể thao; tất dài; áo khoác ngoài (trang phục); dải 

đeo quần, tất; áo len dài tay; áo ngoài mặc chui đầu; áo len chui đầu; quần áo mặc bên 

trong; quần áo bó; quần đùi; quần áo lót; các sản phẩm không cho nam giới: áo choàng 

ngoài; quần áo bằng vải gabadin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 

tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 

khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 

phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực.  
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(210) 4-2018-11006 (220) 08.04.2016 

(641) 4-2016-09627 (441) 25.09.2018 
(731) PIERRE CARDIN  (FR) 

59 rue du Faubourg Saint HonorÐ, 75008 
Paris, France   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi cho người cắm trại; túi cho thể thao (thuộc nhóm này); bao (túi) 
thuộc nhóm này; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp kinh 
doanh; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng (ví); túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; 
túi xách tay; vật liệu giả da; bao để móc chìa khóa; thẻ hành lý; túi lưới cho mua sắm; ví 
đựng tiền bỏ túi; ví tiền; ba lô; cặp học sinh; túi mua hàng; va li; túi du lịch; bộ đồ du lịch 
(đồ da); ô; va li xách tay; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi có bánh xe để 
đi mua hàng.    

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo da; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); giầy 
ống ngắn; mũ; đồ đội đầu; áo nịt len (trang phục); quần áo đan; thắt lưng đựng tiền (quần 
áo); áo khoác ngoài; áo choàng; áo choàng phụ nữ; áo pông-sô; quần áo may sẵn; sari 

(trang phục của phụ nữ ấn Độ); xà-rông; khăn choàng; giầy; váy; dép đi trong nhà; váy 
trong (quần áo lót); giầy thể thao; áo lót thể thao; tất dài; áo khoác ngoài (trang phục); dải 
đeo quần, tất; áo len dài tay; áo ngoài mặc chui đầu; áo len chui đầu; quần áo mặc bên 
trong; quần áo bó; quần đùi; quần áo lót; các sản phẩm không cho nam giới: áo choàng 
ngoài; quần áo bằng vải gabadin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 
phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực.  

 

 
(210) 4-2018-11007 (220) 08.04.2016 

(641) 4-2016-09628 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 25.1.25; 26.13.25 
(731) PIERRE CARDIN    (FR) 

59 rue du Faubourg Saint HonorÐ, 75008 
Paris, France   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi cho người cắm trại; túi cho thể thao (thuộc nhóm này); bao (túi) 
thuộc nhóm này; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp kinh 
doanh; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng (ví); túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; 
túi xách tay; vật liệu giả da; bao để móc chìa khóa; thẻ hành lý; túi lưới cho mua sắm; ví 
đựng tiền (bỏ túi); ví tiền; ba lô; cặp học sinh; túi mua hàng; va li; túi du lịch; bộ đồ du 
lịch (đồ da); hòm (hành lý); ô; va li xách tay; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); túi có bánh xe để đi mua hàng.    

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo da; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); giầy 
ống ngắn; mũ; đồ đội đầu; áo nịt len (trang phục); quần áo đan; thắt lưng đựng tiền (quần 
áo); áo khoác ngoài; áo choàng; áo choàng phụ nữ; áo pông-sô; quần áo may sẵn; sari 

(trang phục của phụ nữ ấn Độ); xà-rông; khăn choàng; giầy; váy; dép đi trong nhà; váy 
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trong (quần áo lót); giầy thể thao; áo lót thể thao; tất dài; áo khoác ngoài (trang phục); dải 
đeo quần, tất; áo len dài tay; áo ngoài mặc chui đầu; áo len chui đầu; quần áo mặc bên 
trong; quần áo bó; quần đùi; quần áo lót; các sản phẩm không cho nam giới: áo choàng 
ngoài; quần áo bằng vải gabadin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 
phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực.  

 
 

(210) 4-2018-11008 (220) 08.04.2016 

(641) 4-2016-09629 (441) 25.09.2018 
(731) PIERRE CARDIN    (FR) 

59 rue du Faubourg Saint HonorÐ, 75008 
Paris, France   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi cho người cắm trại; túi cho thể thao (thuộc nhóm này); bao (túi) 

thuộc nhóm này; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp kinh 
doanh; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng (ví); túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; 
túi xách tay; vật liệu giả da; bao để móc chìa khóa; thẻ hành lý; túi lưới cho mua sắm; ví 
đựng tiền (bỏ túi); ví tiền; ba lô; cặp học sinh; túi mua hàng; va li; túi du lịch; bộ đồ du 
lịch (đồ da); hòm (hành lý); ô; va li xách tay; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); túi có bánh xe để đi mua hàng.    

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo da; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); giầy 
ống ngắn; mũ; đồ đội đầu; áo nịt len (trang phục); quần áo đan; thắt lưng đựng tiền (quần 
áo); áo khoác ngoài; áo choàng; áo choàng phụ nữ; áo pông-sô; quần áo may sẵn; sari 

(trang phục của phụ nữ ấn Độ); xà-rông; khăn choàng; giầy; váy; dép đi trong nhà; váy 
trong (quần áo lót); giầy thể thao; áo lót thể thao; tất dài; áo khoác ngoài (trang phục); dải 
đeo quần, tất; áo len dài tay; áo ngoài mặc chui đầu; áo len chui đầu; quần áo mặc bên 
trong; quần áo bó; quần đùi; quần áo lót; các sản phẩm không cho nam giới: áo choàng 
ngoài; quần áo bằng vải gabadin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 
phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực.  

 
 

(210) 4-2018-11072 (220) 11.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 

OF CANADA   (CA) 
1 York Street, Suite 3 100, Toronto, 
Ontario M5J OB6, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý và tổ chức các dự án tình nguyện thuộc các chương trình từ thiện và 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
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Nhóm 36: Tài trợ về tài chính, tặng tài chính/tiền bạc, tổ chức và tiến hành các sự kiện và 
chương trình gây quỹ từ thiện.  

 

Nhóm 41: Tổ chức, sắp xếp, và tiến hành các sự kiện thể thao và giáo dục; tổ chức và tiến 
hành các chương trình cộng đồng, tất cả trong lĩnh vực giáo dục về bệnh tiểu đường.  

 

Nhóm 42: Tổ chức và tiến hành các chương trình cộng đồng, tất cả trong lĩnh vực nghiên 
cứu về bệnh tiểu đường.  

 

Nhóm 44: Các chương trình từ thiện và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan 
đến nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong cách sống khỏe mạnh và tích cực, năng động; 
tổ chức và tiến hành các chương trình cộng đồng, tất cả trong lĩnh vực bệnh tiểu đường, 
phòng ngừa và chăm sóc bệnh tiểu đường. 

 
 

(210) 4-2018-11139 (220) 12.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Tâm 
Doanh  (VN) 
Quán Sui, phường Cộng Hòa, thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy móc công trình xây dựng.  
 
 

(210) 4-2018-11244 (220) 12.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/655,432 23.10.2017 US 

(731) JOSEPH CHOI  (US) 
235 Saddle Lane, Syosset, NY 11791, 
USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 03: Bột sơn móng; bộ chăm sóc móng gồm: bột sơn móng, sơn lót cho móng dạng 
gel, bột sơn móng làm khô móng nhanh, sơn bóng cho móng dạng gel, dung dịch làm 
sạch bàn chải cọ móng (dùng cho mục đích mỹ phẩm), và chế phẩm tẩy và vệ sinh móng; 
chế phẩm chăm sóc móng.  

 
 

(210) 4-2018-11302 (220) 13.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ tươi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Tân 
Tiến Phát  (VN) 
Số 6 Tiên Sơn 7, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị camera giám sát; thiết bị dạy học thông minh; bảng tương tác; phần 
mềm dạy học; công tắc; ổ cắm; bộ điều khiển trung tâm; phần mềm điều khiển. 

 
Nhóm 11: Thiết bị máy lọc nước; đèn Led dân dụng; đèn trang trí. 

 

Nhóm 20: Bàn ghế; giường tủ.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống nhà thông minh, tư vấn thiết kế lắp đặt hệ 
thống dạy học thông minh, tư vấn thiết kế hệ thống làm vườn thông minh.  

 

 
(210) 4-2018-11313 (220) 13.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.1.5; A5.1.16; 

A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Nhàn  (VN) 
Công viên Núi Thúy, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 

(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm tắm trắng có chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-11363 (220) 13.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.6; 7.1.24; 7.3.11; A7.1.12 
(591) Tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ bất 
động sản căn hộ Thành Phố  
(VN) 
112 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê 
bất động sản; đầu tư bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-11424 (220) 13.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; 5.7.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, cam, cam 
nhạt, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

 

(731) Cửa hàng thực phẩm sạch 
ECO-F  (VN) 
449/10 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 30: Gạo.  
 

 
(210) 4-2018-11463 (220) 13.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  

(LI) 
Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 
Vaduz, Liechtenstein  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y và y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu dùng để hàn răng; sáp nha khoa; chất diệt khuẩn; chế phẩm diệt trừ sâu bọ; chất diệt 
nấm; chất diệt cỏ; tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; chất khử mùi cho quần áo và 
hàng dệt; hộp thuốc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong); thực phẩm khô đông lạnh thích 
hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh chứa thuốc; nước dưỡng tóc có chứa thuốc; cồn 
y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; hợp chất thảo dược sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; 
vitamin và các khoáng chất; đồ uống có chứa vitamin và khoáng chất cho mục đích y tế; 
trà thảo dược và dịch truyền dùng cho mục đích y tế; dược phẩm thảo dược; chế phẩm hỗ 
trợ tiêu hóa; thuốc nhuận tràng; chế phẩm làm giảm đau dạ dày; chế phẩm và chất chăm 
sóc da dùng cho mục đích y tế; chế phẩm và chất để điều trị kích ứng da; hộp thuốc xách 
tay (có chứa thuốc); xà phòng chứa thuốc; dầu y tế.  

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; nước 
quả được nấu đông; mứt ướt, mứt quả ướt; trứng quả; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu 
ăn và mỡ ăn; hạt chế biến làm thức ăn cho người, không phải gia vị hoặc hương liệu; bơ 
lạc; bơ; mứt hạt dẻ dạng phết; mứt cam nhão; pho mát dạng phết; sản phẩm thực phẩm 
chứa hoa quả, rau và quả hạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hoa quả, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở rau củ; đồ ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; vỏ trái cây; thạch hoa quả; quả 
hạch có thể ăn được; hạnh nhân; lạc; quả óc chó; hạt dẻ; hạt điều; sản phẩm thực phẩm 
làm từ quả hạch đã được nấu chín, quả hạch sấy khô, quả hạch và quả hạch được bảo 
quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; nho khô; quả chà là; kem và sản phẩm 
sữa; sữa chua; sa lát; dưa muối; hạt đã chế biến; trái cây lát mỏng; rau củ lát mỏng; lát 
khoai tây rán giòn; hạt đậu nành đã bảo quản; đậu đã bảo quản; kê fia (đồ uống từ sữa); 
sữa ngựa lên men (đồ uống từ sữa); đồ uống làm từ sữa; sữa đậu nành; sữa gạo; sữa giàu 
protein; sữa hạnh nhân; trái cây rắc đường; nước dùng; súp, xúc xích; bột cà chua; bắp 
ngô đã chế biến; pho mát; lô hội làm thức ăn cho người; trứng cá muối; sữa đông.  

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột và các 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, đá lạnh có thể ăn được; 
đường, mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối; mù tạt; giấm, nước sốt (gia vị); đồ 
gia vị; đá (nước đá); bánh bích quy; bánh quy giòn; bánh tạc; kẹo; sô-cô-la; bánh quy; 
kem; mỳ ống khô và tươi; mỳ sợi và sủi cảo; gia vị; bánh pizza; bỏng ngô; nghệ (gia vị); 
dấm bia, bột lúa mạch, hạt hồi (gia vị); hạt diêm mạch đã qua chế biến; bột đậu; bột ngô; 
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ngô xay; món ăn cút-cút [món ăn làm từ bột hòn từ lúa mì dùng làm bánh pút đinh]; yến 
mạch nghiền; men cho bột nhão; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; hương liệu thực phẩm 
(trừ tinh dầu); thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; lúa mạch đã xát vỏ; yến mạch đã xát vỏ; 
chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; món ăn điểm tâm; chất làm ngọt tự nhiên; hạt nhục 
đậu khấu; mảnh yến mạch dẹt mỏng; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; đường cọ; hạt tiêu 
[gia vị]; sốt cà chua; ngũ cốc dạng thanh; ngũ cốc ăn sáng; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; bột để làm bánh ngọt; thanh ngũ cốc giàu protein; bột yến mạch; 
nước xốt cho món sa-lát; hạt đã xử lý dùng làm gia vị; món ăn đông khô với thành phần 
chính là gạo; món ăn đông khô với thành phần chính là mỳ ống; dung dịch để ngâm trái 
cây, không phải thuốc; trà ướp lạnh; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; cơm ăn 
liền, mỳ nui; nước xốt marinat; nước sốt mỳ ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bánh mì xăng-đuých; bánh ngô; mỳ udon; kem trái cây; mỳ soba; mỳ ống spaghetti; tinh 
bột cho thực phẩm; món cơm cuốn kiểu Nhật Bản; món bánh thịt chiên giòn; nước mật 
đường; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô-cô- la; chất phết lên bánh, trên cơ 
sở sô-cô-la; bánh burritos [bánh bột ngô của Mexico]; natri hydrocacbonat [cho mục đích 
nấu nướng].  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi và rau tươi, thảo mộc tươi; cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt 
giống để trồng trọt; động vật sống; cá sống; động vật giáp xác sống; thức ăn và đồ uống 
cho động vật; ổ cho động vật; hạt đậu tươi; quả hạch (thô); yến mạch; hạnh nhân thô.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở 
đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống trên cơ sở gạo, 
không phải chất thay thế sữa; nước sinh tố; nước ngọt; đồ uống lô hội, không chứa cồn; 
bột làm sủi bọt cho đồ uống; đồ uống thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
ngũ cốc ăn liền; đồ uống không có cồn chứa chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống không có 
cồn; nước giải khát từ rau và nước ép rau [đồ uống]; nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống 
không có cồn chứa vitamin (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không có cồn bổ 
sung thêm khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống và nước giải khát cung 
cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước tăng lực (không 
dùng cho mục đích y tế); nước uống bổ dưỡng (nước giải khát, không dùng cho mục đích 
y tế); đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-11464 (220) 13.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  (LI) 

Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 
Vaduz, Liechtenstein  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y và y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và thú y, thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa; chất diệt khuẩn; chế phẩm diệt trừ sâu bọ; chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ; tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; chất khử mùi cho quần áo và 
hàng dệt; hộp thuốc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong); thực phẩm khô đông lạnh thích 
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hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh chứa thuốc; nước dưỡng tóc có chứa thuốc; cồn 
y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; hợp chất thảo dược sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; 
vitamin và các khoáng chất, đồ uống có chứa vitamin và khoáng chất cho mục đích y tế; 
trà thảo dược và dịch truyền dùng cho mục đích y tế; dược phẩm thảo dược; chế phẩm hỗ 
trợ tiêu hóa; thuốc nhuận tràng; chế phẩm làm giảm đau dạ dày; chế phẩm và chất chăm 
sóc da dùng cho mục đích y tế; chế phẩm và chất để điều trị kích ứng da; hộp thuốc xách 
tay (có chứa thuốc); xà phòng chứa thuốc; dầu y tế.  

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; nước 
quả được nấu đông; mứt ướt, mứt quả ướt; trứng quả; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu 
ăn và mỡ ăn; hạt chế biến làm thức ăn cho người, không phải gia vị hoặc hương liệu; bơ 
lạc; bơ; mứt hạt dẻ dạng phết; mứt cam nhão; pho mát dạng phết; sản phẩm thực phẩm 
chứa hoa quả, rau và quả hạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hoa quả, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở rau củ; đồ ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; vỏ trái cây; thạch hoa quả; quả 
hạch có thể ăn được; hạnh nhân; lạc; quả óc chó; hạt dẻ; hạt điều; sản phẩm thực phẩm 
làm từ quả hạch đã được nấu chín, quả hạch sấy khô, quả hạch và quả hạch được bảo 
quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; nho khô; quả chà là; kem và sản phẩm 
sữa; sữa chua; sa lát; dưa muối; hạt đã chế biến; trái cây lát mỏng; rau củ lát mỏng; lát 
khoai tây rán giòn; hạt đậu nành đã bảo quản; đậu đã bảo quản; kê fia (đồ uống từ sữa); 
sữa ngựa lên men (đồ uống từ sữa); đồ uống làm từ sữa; sữa đậu nành; sữa gạo; sữa giàu 
protein; sữa hạnh nhân; trái cây rắc đường; nước dùng; súp, xúc xích; bột cà chua; bắp 
ngô đã chế biến; pho mát; lô hội làm thức ăn cho người; trứng cá muối; sữa đông.  

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột và các 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo, đá lạnh có thể ăn được; 
đường, mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối; mù tạt; giấm, nước sốt (gia vị); đồ 
gia vị; đá (nước đá); bánh bích quy; bánh quy giòn; bánh tạc; kẹo; sô-cô-la; bánh quy; 
kem; mỳ ống khô và tươi, mỳ sợi và sủi cảo; gia vị; bánh pizza; bỏng ngô; nghệ (gia vị); 
dấm bia, bột lúa mạch, hạt hồi (gia vị); hạt diêm mạch đã qua chế biến; bột đậu; bột ngô; 
ngô xay; món ăn cút-cút [món ăn làm từ bột hòn từ lúa mì dùng làm bánh pút đinh]; yến 
mạch nghiền; men cho bột nhão; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; hương liệu thực phẩm 
(trừ tinh dầu); thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; lúa mạch đã xát vỏ; yến mạch đã xát vỏ; 
chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; món ăn điểm tâm; chất làm ngọt tự nhiên; hạt nhục 
đậu khấu; mảnh yến mạch dẹt mỏng; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; đường cọ; hạt tiêu 
[gia vị]; sốt cà chua; ngũ cốc dạng thanh; ngũ cốc ăn sáng; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; bột để làm bánh ngọt; thanh ngũ cốc giàu protein; bột yến mạch; 
nước xốt cho món sa-lát; hạt đã xử lý dùng làm gia vị; món ăn đông khô với thành phần 
chính là gạo; món ăn đông khô với thành phần chính là mỳ ống; dung dịch để ngâm trái 
cây, không phải thuốc; trà ướp lạnh; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; cơm ăn 
liền, mỳ nui; nước xốt marinat; nước sốt mỳ ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bánh mì xăng-đuých; bánh ngô; mỳ udon; kem trái cây; mỳ soba; mỳ ống spaghetti; tinh 
bột cho thực phẩm; món cơm cuốn kiểu Nhật Bản; món bánh thịt chiên giòn; nước mật 
đường; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô-cô- la; chất phết lên bánh, trên cơ 
sở sô-cô-la; bánh burritos [bánh bột ngô của Mexico]; natri hydrocacbonat [cho mục đích 
nấu nướng]. 

 

Nhóm 31: Trái cây tươi và rau tươi, thảo mộc tươi; cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt 
giống để trồng trọt; động vật sống; cá sống; động vật giáp xác sống; thức ăn và đồ uống 
cho động vật; ổ cho động vật; hạt đậu tươi; quả hạch (thô); yến mạch; hạnh nhân thô.  
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 

quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở 

đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 

khi làm đông sữa chua; đồ uống dùng trong thể thao giàu protem; đồ uống trên cơ sở gạo, 

không phải chất thay thế sữa; nước sinh tố; nước ngọt; đồ uống lô hội, không chứa cồn; 

bột làm sủi bọt cho đồ uống; đồ uống thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 

ngũ cốc ăn liền; đồ uống không có cồn chứa chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống không có 

cồn; nước giải khát từ rau và nước ép rau [đồ uống]; nước ép cà chua (đồ uống); đồ uống 

không có cồn chứa vitamin (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không có cồn bổ 

sung thêm khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống và nước giải khát cung 

cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước tăng lực (không 

dùng cho mục đích y tế); nước uống bổ dưỡng (nước giải khát, không dùng cho mục đích 

y tế); đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-11534 (220) 16.04.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OVERATE  (VN) 
666/1 Trần Xuân Soạn, khu phố 5, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong 

y tế; thực phẩm đồng nhất hóa phù hợp cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-11574 (220) 16.04.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.5.4; 26.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư y tế 
An Phó  (VN) 
P404, nhà B12, khu tập thể Nghĩa Tân, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm; xà phòng khử trùng chế phẩm để giặt; nước 

gội đầu; son môi. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm chứa dầu thơm dùng trong y tế; thuốc thử hoá học dùng trong y tế 

hoặc thú y; chế phẩm chuẩn đoán dùng trong ngành y; cồn y tế; dược phẩm dùng để chăm 

sóc da; băng dính, dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2018-11623 (220) 16.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 304307977 19.10.2017 HK 

(731) HEY TRAVELISTA LIMITED   (HK) 
Suite 705, Hua Fu Commercial Building, 
No. 101-113 Queen's Road West, 
Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp bảng tin điện tử trực tuyến cho việc truyền tin 
nhắn giữa những người sử dụng máy tính trong lĩnh vực du lịch.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch 
vụ thông tin du lịch; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến trong lĩnh vực dịch vụ 
thông tin du lịch; cung cấp các đánh giá về nhà cung cấp dịch vụ du lịch, điểm đến du 
lịch, và sức hút du lịch thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm 
kiếm để lấy dữ liệu du lịch thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2018-11672 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ bất động sản Hùng 
Hưng  (VN) 
32 Phạm Ngọc Thạnh, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Long Nguyễn 
(LONG NGUYEN LAW OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ các loại hàng hóa như: đồ lưu niệm, hàng 
thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, cửa hàng hay cửa hiệu bán thực phẩm 
và đồ uống (do chủ đơn tự chuẩn bị và chế biến tại nhà hàng ăn uống); dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống (do chủ đơn tự chuẩn bị và chế biến tại nhà hàng ăn uống); quán ăn 
tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-11720 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xám. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phim Studio 68  
(VN) 
Số 197 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo và 
giáo dục); sản xuất sách; dịch vụ giới thiệu phim, kịch; tổ chức các cuộc thi; dịch vụ giải 
trí; sản xuất chương trình biểu diễn, sản xuất phim trên băng video trừ phim quảng cáo, 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình, dịch vụ phòng thu (ghi băng); dàn dựng 
buổi biểu diễn, giải trí truyền hình; trình diễn trực tiếp.  

 

 
(210) 4-2018-11721 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.24; 18.3.1; 18.3.23 
(591) Vàng kim, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Norwester Investment  (VN) 
76/50B Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo và 

giáo dục); sản xuất sách; dịch vụ giới thiệu phim kịch; tổ chức các cuộc thi; dịch vụ giải 
trí, sản xuất chương trình biểu diễn, sản xuất phim trên băng video trừ phim quảng cáo, 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng thu (ghi băng); dàn dựng 
buổi biểu diễn giải trí truyền hình; trình diễn trực tiếp.  

 

 
(210) 4-2018-11778 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TC SEAL  (VN) 
Khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện 
Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, hóa chất chống thấm, phụ gia bê tông. 
 

Nhóm 37: Thi công sơn nước, sơn mới nhà dân dụng và các công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-11802 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) G&G COMMERCE LTD.   (KR) 

(Baeksang Bldg., Yeouidodong) 5F, 30, 
Gukjegeumyung-ro 6-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 07328, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Trung gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ tiếp 

thị bán hàng sử dụng phương tiện nghe nhìn; dịch vụ tiếp thị; cung cấp thông tin trong 
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lĩnh vực tiếp thị; quảng cáo qua mạng điện thoại di động; dịch vụ đại lý bán hàng quần áo, 

mỹ phẩm, đồ lót, áo choàng, quần, váy, đồ đi chân, phụ kiện thời trang; dịch vụ so sánh 

giá; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người bán trực tuyến thông qua một hướng dẫn 

trực tuyến có thể tìm kiếm; cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua mạng viễn thông 

phục vụ mục đích quảng cáo và bán hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 

dịch vụ; cung cấp thông tin thương mại trong lĩnh vực truyền thông xã hội; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến có các mặt hàng thể thao (trừ dụng cụ chơi 

gôn/đồ leo núi); sắp xếp các giao dịch thương mại, cho người khác thông qua các cửa 

hàng trực tuyến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và các dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm 

quần áo, mỹ phẩm, đồ lót, áo choàng, quần, váy, giày dép, phụ kiện thời trang; dịch vụ 

bán lẻ trực tuyến với hàng loạt các hàng tiêu dùng của người khác, cụ thể là quần áo, mỹ 

phẩm, đồ đi chân, phụ kiện thời trang, thực phẩm, đồ uống; quảng bá hàng hoá và dịch vụ 

của người khác thông qua quảng cáo trên các trang mạng internet; đặt hàng trực tuyến 

bằng máy tính hàng tiêu dùng thông thường; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan 

đến nhượng quyền thương mại.  
 

 
(210) 4-2018-11831 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 13.1.6; A25.7.8; 25.7.25 

(731) TATUM COMPANY PTE. LTD.   (SG) 

1018B Upper Serangoon Road, 

Singapore 534756.  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tập hợp (để trưng bày) các loại hàng hóa khác nhau (không bao gồm 

vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng, để khách hàng dễ dàng xem và mua các hàng hóa 

này; dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản phẩm liên quan đến đồ đạc (furniture) cụ thể là: 

bàn, bàn làm việc, ghế ngồi, ghế dài (đồ đạc), ghế trường kỷ (ghế sofa), đệm, tủ (đồ đạc), 

tủ đựng quần áo, giá kệ để đồ đạc, giường ngủ, giá đồ đạc có vách ngăn, giá đồ đạc, 

gương và khung ảnh, tấm thảm (carpets), các sản phẩm liên quan đến các sản phẩm cải 

tiến cho ngôi nhà (home improvement goods) cụ thể là thiết bị chiếu sáng, đèn, quạt trần 

buồng vệ sinh (toilets), bồn tắm, vòi hoa sen, tủ nhỏ trong phòng tắm gắn với bồn rửa 

(bathroom vanities), chậu rửa gắn cố định, van [vòi], chậu trồng cây, lớp lát tường, lớp lát 

mặt sàn; cung cấp thông tin và tư vấn cho người tiêu dùng liên quan đến việc lựa chọn sản 

phẩm và các mặt hàng cần mua; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế nội thất; thiết kế nội thất; thiết kế kiến 

trúc cho trang trí nội thất; dịch vụ tư vấn liên quan đến lựa chọn rèm [thiết kế nội thất], 

vải trang trí [thiết kế nội thất], tấm phủ rộng cho đồ nội thất [thiết kế nội thất]; thiết kế nội 

thất xây dựng; dịch vụ thiết kế liên quan đến trang trí nội thất cho nhà và văn phòng; dịch 

vụ cung cấp thông tin liên quan đến kết hợp màu sắc, sơn và đồ đạc cho thiết kế nội thất; 

quy hoạch không gian (thiết kế) nội thất. 
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(210) 4-2018-11920 (220) 18.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng, xanh lá cây 

đậm, đen. 
(731) ETERNO HEALTHCARE LIMITED  

(HK) 
Room 1804 Beverly House, 93-107 
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa (khám chữa bệnh cho người); dịch vụ chuyên 

khoa da liễu; dịch vụ nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; tư vấn sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-11926 (220) 18.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2; A26.11.7 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh nước biển, đen. 

(540) 

  

(731) Trương Văn Giàu  (VN) 
236, tổ 7, ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu chuối hột. 

 

 
(210) 4-2018-12050 (220) 18.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 20.7.1; A20.7.2 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế 
BOOKSCHA   (VN) 
139 Nguyễn Văn Linh, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-12215 (220) 19.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.4 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH COMPASSY  (VN) 

60 đường 31F, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới 
bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-12234 (220) 19.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bông Hồng Xanh   (VN) 
35 khu dân cư Bình Phú, đường 20, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-12258 (220) 20.04.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 18.3.2; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng nâu. 
(731) PT. KAPAL API   (ID) 

JI. Kenjeran No. 559, Surabaya, 
Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; máy sản xuất bia; máy xay cà phê, ngoài 
loại vận hành bằng tay.  

 

Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê.  
 

Nhóm 30: Sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; kẹo; bánh kẹo (bánh kẹo đường); 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo; cà phê chưa 
rang; cà phê hòa tan; cà phê hỗn hợp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-12259 (220) 20.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) PT. KAPAL API    (ID) 

JI. Kenjeran No. 559, Surabaya, 
Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ-điện để chế biến đồ uống; máy sản xuất bia; máy xay cà phê, ngoài 
loại vận hành bằng tay.   

 

Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê. 
 

Nhóm 30: Sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; kẹo; bánh kẹo (bánh kẹo đường); 
cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo; cà phê chưa 
rang; cà phê hòa tan; cà phê hỗn hợp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.     

 

 
(210) 4-2018-12276 (220) 20.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp quảng 
cáo Biểu Tượng  (VN) 
66/1 đường 21, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp trang web thực hiện các giao dịch chuyển đổi, sang nhượng bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2018-12306 (220) 20.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A19.11.11; A19.11.13; 

A19.11.25 
(591) Vàng đồng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón và 
hóa chất Vạn Tiến Phát  (VN) 
32-34-36 đường số 21 KDC ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Axit; sôđa bicacbonat/natri bicacbonat dùng cho mục đích hóa học; borac/ 
diborat/natri borat/natri pyroborat/natri tetraborat/pyroborat; axit borie/axit boraxic/axit 
orthoboric dùng trong công nghiệp; xút kali hydrat/kali hydroxit/potat kiểm dùng trong 
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công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp; clorat; clorua; clo; axit xitric dùng trong 
công nghiệp; phân bón; axit clohydric; axit nohydric; nitrat; axit nitric; phân đạm; phân 
hữu cơ [phân bón]; than bùn [phân bón]; sô da perborat; axit persnuric; phosphatit/ 
phospholipid; axit phosphoric; phospho; muối dùng trong công nghiệp; soda khan/soda 
nung; muối natri [hợp chất hoá học]; sulfat; sulfua; axit sulfonic; lưu huỳnh; axit sulfuric; 
ete sulfuric; axit sulfur¬; supe phốt ph¸t/super phosphat [phân bón].  

 

 
(210) 4-2018-12591 (220) 23.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9 
(731) MAXELL HOLDINGS, LTD.  (JP) 

1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, 
Otokuni-Gun, Kyoto, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: Băng dính nhạy áp suất dùng cho công trình hoặc xây dựng gồm có băng dính 
để chống thấm nước, để kín không khí, chống ăn mòn, giảm rung, chống dao động, cách 
ly và để cho việc cố định và sửa chữa; băng dải cao su butilie để cách âm, không phải văn 
phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng; băng dính nhạy áp suất; 
nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm, cao su tự nhiên, balata (chất cách điện) và chất 
thay thế, sản phẩm được làm từ những chất này và không thuộc các nhóm khác, cụ thể là 
băng dính bằng cao su tự nhiên, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích 
y tế hoặc gia dụng và băng dính nhạy áp suất được làm từ cao su tự nhiên, không phải văn 
phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng; chất dẻo ở dạng tấm, khối, 
thanh, được sử dụng trong sản xuất; vật liệu dùng để bao gói, bịt kín hoặc cách ly; 
amiăng, mica; ống mềm, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2018-12592 (220) 23.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MAXELL HOLDINGS, LTD.  (JP) 

1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, 
Otokuni-Gun, Kyoto, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 17: Băng dính nhạy áp suất dùng cho công trình hoặc xây dựng gồm có băng dính 
để chống thấm nước, để kín không khí, chống ăn mòn, giảm rung, chống dao động, cách 
ly và để cho việc cố định và sửa chữa; băng dải cao su butilie để cách âm, không phải văn 
phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng; băng dính nhạy áp suất; 
nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm, cao su tự nhiên, balata (chất cách điện) và chất 
thay thế, sản phẩm được làm từ những chất này và không thuộc các nhóm khác, cụ thể là 
băng dính cao su tự nhiên, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế 
hoặc gia dụng và băng dính nhạy áp suất được làm từ cao su tự nhiên, không phải văn 
phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng; chất dẻo ở dạng tấm, khối, 
thanh, được sử dụng trong sản xuất; vật liệu dùng để bao gói, bịt kín hoặc cách ly; 
amiăng, mica; ống mềm, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-12629 (220) 23.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Quang Hiển  (VN) 

Số 105, đường Hùng Vương, phường 6, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-12707 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OIL KOREA Việt 
Nam  (VN) 
Lô K.02 A, đường số 2, khu công 
Nghiệp Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt cho động cơ ô tô, xe máy, dầu nhớt công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-12720 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.11; 

A26.4.6 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Văn Công Sinh  (VN) 
Khu phố Đình An, thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm (hóa chất) dùng để sản xuất sơn; keo dán ống nước; hóa 

chất bảo quản dùng cho thủy sản; hóa chất bảo quản dùng cho nông sản.  
 

Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt.   
 

Nhóm 04: Dầu nhờn động cơ xe máy, xe ô tô.  
 

Nhóm 06: Que hàn bằng kim loại; bu lông; ốc vít (bằng kim loại); bản lề bằng kim loại; 
tắc kê bằng kim loại; chốt khóa cửa bằng kim loại; ổ khóa cửa bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Bộ chế hoà khí (bình xăng con) dùng cho xe máy; bộ chổi than mô tơ đề xe 
máy; bộ chổi than mô tơ để xe ô tô; bộ chổi than dùng cho máy cưa; bộ chổi than dùng 
cho máy cắt; bộ chỗi than dùng cho máy khoan; đá cắt (bộ phận của máy); dây đai truyền 
lực (dây curoa); vòng bi công nghiệp, vòng bi xe máy.   

 
Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; cầu dao điện; dây điện.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
809 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; bóng đèn chiếu sáng; đèn trang trí.  
 

Nhóm 12: Săm (ruột), lốp (vỏ) xe đạp; săm (ruột), lốp (vỏ) xe máy; bộ nhông xích xe 
máy; má phanh xe ôtô. 

 
Nhóm 31: Nấm tươi; mầm rau; củ, quả tươi.  

 

 
(210) 4-2018-12742 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 9.7.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Chính  (VN) 
Xóm 2, thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-12783 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Chung   (VN) 
Thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày; miếng lót giày dán được; dép; trang phục; dây lưng (trang 

phục).  
 

 
(210) 4-2018-12784 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Chung    (VN) 
Thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày; miếng lót giày dán được; dép; trang phục; dây lưng (trang 

phục).  
 

 
(210) 4-2018-12873 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  

(LI) 
Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 
Vaduz, Liechtenstein  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y và y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế và thú y, thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa; chất diệt khuẩn; chế phẩm diệt trừ sâu bọ; chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ; tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; chất khử mùi cho quần áo và 
hàng dệt; hộp thuốc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong); thực phẩm khô đông lạnh thích 
hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh chứa thuốc; nước dưỡng tóc có chứa thuốc; cồn 
y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; hợp chất thảo dược sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; 
vitamin và các khoáng chất; đồ uống có chứa vitamin và khoáng chất cho mục đích y tế; 
trà thảo dược và dịch truyền; dược phẩm thảo dược; chế phẩm hỗ trợ tiêu hóa; thuốc 
nhuận tràng; chế phẩm làm giảm đau dạ dày; chế phẩm và chất chăm sóc da dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm và chất để điều trị kích ứng da; hộp thuốc xách tay (có chứa 
thuốc); xà phòng chứa thuốc; dầu y tế. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [không còn sống]; chất chiết ra từ thịt; rau quả 
được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu chín; nước quả được nấu đông; mứt ướt, mứt 
quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu ăn và mỡ ăn; hạt chế biến làm thức ăn 
cho người, không phải gia vị hoặc hương liệu; bơ lạc; bơ; mứt hạt dẻ dạng phết; mứt cam 
nhão; pho mát dạng phết; sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả, rau và quả hạch; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở hoa quả; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau củ; đồ ăn nhanh 
trên cơ sở khoai tây; vỏ trái cây; thạch hoa quả; quả hạch có thể ăn được (đã chế biến); 
hạnh nhân (đã chế biến); lạc (đã chế biến); quả óc chó (đã chế biến); hạt dẻ (đã chế biến); 
hạt điều (đã chế biến); sản phẩm thực phẩm làm từ quả hạch đã được nấu chín, quả hạch 
sấy khô, quả hạch và quả hạch được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; 
nho khô; quả chà là; kem đánh dậy bọt và sản phẩm sữa; sữa chua; sa lát; dưa muối; hạt 
đã chế biến; trái cây lát mỏng; rau củ lát mỏng; lát khoai tây rán giòn; hạt đậu nành đã 
bảo quản; đậu đã bảo quản; kê fia (đồ uống từ sữa); sữa ngựa lên men (đồ uống từ sữa); đồ 
uống làm từ sữa; sữa đậu nành; sữa gạo; sữa giàu protein; sữa hạnh nhân; trái cây rắc 
đường; nước dùng; súp, xúc xích; bột cà chua; ngô ngọt đã chế biến; pho mát; lô hội làm 
thức ăn cho người; trứng cá muối; sữa đông.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột và các 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh mứt kẹo; đá lạnh có thể ăn được; 
đường, mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối; mù tạt; giấm, nước sốt (gia vị); đồ 
gia vị; đá (nước đá); bánh bích quy; bánh quy giòn; bánh ngọt; bánh tạc; kẹo; sô-cô-la; 
bánh quy; kem lạnh; mỳ ống khô và tươi, mỳ sợi và sủi cảo; gia vị; bánh pizza; bỏng ngô; 
nghệ (gia vị); dấm bia; bột lúa mạch; hạt hồi (gia vị); hạt diêm mạch đã qua chế biến; bột 
đậu; bột ngô; ngô xay; món ăn cút-cút [món ăn làm từ bột hòn từ lúa mì dùng làm bánh 
pút đinh]; yến mạch nghiền; men cho bột nhão; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; hương 
liệu thực phẩm (trừ tinh dầu); thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; lúa mạch đã xát vỏ; yến 
mạch đã xát vỏ; hạt lanh dùng làm thức ăn cho người; chiết xuất mạch nha cho thực 
phẩm; món ăn điểm tâm; chất làm ngọt tự nhiên; hạt nhục đậu khấu; mảnh yến mạch dẹt 
mỏng; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; đường cọ; hạt tiêu [gia vị]; sốt cà chua; ngũ cốc 
dạng thanh; ngũ cốc ăn sáng; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; bột để 
làm bánh ngọt; thanh ngũ cốc giàu protein; bột yến mạch; nước xốt cho món sa-lát; hạt đã 
xử lý dùng làm gia vị; món ăn đông khô với thành phần chính là gạo; món ăn đông khô 
với thành phần chính là mỳ ống; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; trà ướp 
lạnh; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; cơm ăn liền; mỳ nui; nước xốt marinat; 
nước sốt mỳ ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh mì xăng-đuých; bánh ngô; mỳ 
udon; kem trái cây [đá lạnh]; mỳ soba; mỳ ống; spaghetti; tinh bột cho thực phẩm; món 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
811 

cơm cuốn kiểu Nhật Bản; món bánh thịt chiên giòn; nước mật đường; đồ uống trên cơ sở 
ca cao; đồ uống trên cơ sở sô-cô- la; chất phết lên bánh, trên cơ sở sô-cô-la; bánh burritos 
[bánh bột ngô của Mexico]; natri hydrocacbonat [cho mục đích nấu nướng]. 

 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý; trái cây tươi và rau tươi, thảo 
mộc tươi; cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt giống để trồng trọt; động vật sống; cá 
sống; động vật giáp xác sống; thức ăn và đồ uống cho động vật; ổ cho động vật; hạt đậu 
tươi; quả hạch (thô); yến mạch; hạnh nhân thô.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống 
trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống là chất lỏng giống nước 
còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống trên 
cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước sinh tố; nước ngọt; đồ uống lô hội, không 
chứa cồn; bột làm sủi bọt cho đồ uống; đồ uống thảo mộc (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống ngũ cốc ăn liền, đồ uống không có cồn chứa chất bổ sung dinh dưỡng; đồ 
uống không có cồn; nước giải khát từ rau và nước ép rau [đồ uống]; nước ép cà chua (đồ 
uống); đồ uống không có cồn chứa vitamin (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
không có cồn bổ sung thêm khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống và 
nước giải khát cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước 
tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước uống bổ dưỡng (nước giải khát, không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-12874 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.21; 2.1.1; 24.1.1; A3.6.11 
(591) Xanh đậm, nâu. 
(731) Nguyễn Gia Khánh  (VN) 

Số 32 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, túi xách tay, da giả, dây 
da thuộc, ví đựng tiền. 

 

 
(210) 4-2018-12989 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.4.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Nông 

cơ Hòa Bình  (VN) 
194 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
812 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm nước; hộp số thủy; máy nông nghiệp (máy cày bừa, 
máy xay xát thóc, máy gieo hạt); động cơ điêzen và động cơ xăng (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ). 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc, thiết bị công nông, lâm, ngư nghiệp (bao gồm các 
loại máy phát điện, máy bơm nước, hộp số thủy, máy cày bừa, máy xay xát thóc, máy 
gieo hạt, động cơ điêzen và động cơ xăng) và phụ tùng của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-13046 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 24.9.1; A25.7.21; 1.5.1 
(591) Đỏ, đỏ nâu, trắng, xanh lam, xanh da 

trời, vàng, vàng kim. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EROPHAR FRANCE   (VN) 
Số 21, ngõ 79, đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng cho 
người dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-13053 (220) 26.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xuất nhập khẩu Minh 
Khang  (VN) 
280/A33 đường Lương Đình Của, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà. 
 

 
(210) 4-2018-13089 (220) 27.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh lá, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HAPPY GROUP 
VIETNAM  (VN) 
Số 34, Cao Đức Lân, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng: điện lạnh: hệ thống điều hòa không khí, đồ 
điện gia dụng: máy truyền hình, máy phát nhạc, máy phát phim, loa, bộ khuếch đại âm 
thanh, thiết bị trộn âm thanh, máy khử mùi, máy tạo mùi thơm, máy hút bụi, máy lau sàn, 
tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, ấm nấu nước, bàn ủi, đèn, 
quạt máy, thang máy, thiết bị an ninh: camera an ninh, khóa cửa thông minh, hệ thống giữ 
xe thông minh, thiết bị phòng cháy chữa cháy: xe chữa cháy, bình chữa cháy, thiết bị - 
dụng cụ chữa cháy, đồ an toàn cứu hộ: mặt nạ phòng hơi độc, mắt kính bảo hộ, nón bảo 
hộ, đai bảo hộ, thang thoát hiểm, máng trượt thoát hiểm, quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, 
găng tay bảo hộ, thiết bị viễn thông, thông tin liên lạc, nghe nhìn: hệ thống liên lạc nội bộ 
thông minh trong tòa nhà, khu căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại, màn hình thông 
báo, quảng cáo, máy trò chơi điện tử cho trẻ em và người lớn, vật liệu xây dựng: gạch, cát, 
đá, xi măng, bê tông, sắt, thép, nhôm, kính, gỗ, thạch cao, nhựa, sơn, chất chống thấm, 
chất phủ sàn, các mặt hàng trang trí nội ngoại thất: bàn, ghế, tủ, giường, quầy rượu (bar), 
cửa, đèn, hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; nghiên cứu thị trường bất động 
sản; tư vấn đầu tư bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê và cho thuê lại bất động 
sản bao gồm: văn phòng, không gian làm việc chung, căn hộ, nhà ở, mặt bằng bán lẻ, 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, nhà xưởng sản 
xuất, khu công nghiệp, quyền sử dụng đất; đầu tư bất động sản; đầu tư trung tâm vui chơi, 
giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort), dịch vụ cung cấp chỗ ăn 
uống trong khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-13098 (220) 27.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 24.7.1; A24.7.15 
(591) Xanh lá cây, đồng sắc, đỏ, nâu sẫm. 

(540) 

 

(731) Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty 
CP  (VN) 
Số 36 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí sân golf.  
 

 
(210) 4-2018-13180 (220) 27.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.17.11; 24.9.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng, đỏ, xanh da 

trời, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Royal Việt Nam  
(VN) 
Lô 10A, A18 khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống 
hoa quả, nước ép hoa quả. 

 

 
(210) 4-2018-13279 (220) 27.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87667736 01.11.2017 US 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, cam. 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho điện toán đám mây, phần mềm máy tính cho ảo hóa; 

phần mềm máy tính để quản lý và triển khai các máy ảo cho một nền tảng điện toán đám 
mây; phần mềm máy tính để sử dụng cho việc quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám 
mây; phần mềm máy tính để chạy ứng dụng dựa trên điện toán đám mây; nền tảng phần 
mềm máy tính cho mạng lưới và ứng dụng điện toán đám mây; phần mềm máy tính để 
theo dõi đám mây và hoạt động ứng dụng; phần mềm máy tính để thu thập, sắp xếp, sửa 
đổi, thiết lập, đồng bộ hóa, tích hợp, giám sát, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và 
thông tin; phần mềm máy tính để sao lưu, phục hồi và lưu trữ dữ liệu; phần mềm máy tính 
để bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu; phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; phần 
mềm máy tính để tạo, định cấu hình, cung cấp và chia tỷ lệ cơ sở dữ liệu; phần mềm máy 
tính để lưu trữ, truy xuất, lưu bộ nhớ, trích xuất, định dạng, cấu trúc, hệ thống hóa, sắp 
xếp, lập chỉ mục, xử lý, truy vấn, phân tích, sao chép và kiểm soát quyền truy cập vào dữ 
liệu; phần mềm xác thực người dùng máy tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; phân tích dữ liệu kinh doanh, dịch vụ xử lý dữ 
liệu. 

 
Nhóm 38: Truyền dữ liệu điện tử; truyền phát dữ liệu; truyền phát ứng dụng phần mềm; 
cung cấp khả năng truyền dữ liệu cho người khác; cung cấp cho nhiều người dùng quyền 
truy cập vào mạng thông tin máy tính toàn cầu để truyền và phổ biến một loạt thông tin; 
cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào phần mềm máy tính trong hệ thống dữ liệu, 
cung cấp quyền truy cập vào các hệ điều hành máy chủ từ xa và ứng dụng máy tính qua 
internet; cung cấp quyền truy cập vào nguồn tài nguyên và kho lưu trữ điện toán dựa trên 
đám mây; cung cấp quyền truy cập và cơ sở dữ liệu; cung cấp các dịch vụ mạng riêng ảo 
(VPN). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện toán đám mây dựa trên một phần 
mềm sử dụng để cung cấp môi trường máy tính ảo cho các chức năng của phần mềm dịch 
vụ (SAAS), cơ sở hạ tầng dịch vụ (IAAS), nền tảng dịch vụ (PAAS) và màn hình dịch vụ 
(DAAS); dịch vụ điện toán đám mây dựa trên phần mềm để sử dụng trong việc cung cấp 
một môi trường màn hình ảo; dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ nhà cung cấp lưu trữ 
đám mây, dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp máy chủ có màn hình dịch vụ cho người 
khác, dịch vụ lưu trữ đám mây cơ sở dữ liệu điện tử và môi trường điện toán ảo; dịch vụ 
lưu trữ trên máy chủ; cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua 
điện toán đám mây, dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp ứng dụng ảo, trang web, tệp tin, 
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cơ sở dữ liệu và các máy chủ lưu trữ có khả năng biến đổi cho những người khác; quản lý 
và duy trì cơ sở dữ liệu và môi trường điện toán ảo cho người khác; lưu trữ dữ liệu điện tử; 
cho thuê máy chủ cơ sở dữ liệu (cho bên thứ ba); cho thuê máy chủ trang web; cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là, lưu trữ ứng dụng phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu 
cho người khác; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin, điện toán đám mây, dịch vụ trang web, phần mềm, phần mềm dịch 
vụ (SaaS), xử lý và phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, lưu xếp dữ liệu, lưu kho dữ liệu, bảo 
mật dữ liệu và thông tin, mạng lưới, điện toán di động, và mạng lưới vạn vật kết nối 
internet (IoT); thiết kế và phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ trang web và cơ sở 
hạ tầng điện toán đám mây; dịch vụ di chuyển dữ liệu và ứng dụng, dịch vụ sao lưu dữ 
liệu và phục hồi dữ liệu; sao lưu trực tuyến từ xa dữ liệu máy tính; dịch vụ mã hóa và giải 
mã dữ liệu; các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, khắc phục sự cố các vấn đề về phần 
mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, giám sát hệ thống mạng, máy chủ và 
trang web và ứng dụng cơ sở dữ liệu và thông báo về các sự kiện và các cảnh báo liên 
quan; dịch vụ máy tính; cụ thể là cung cấp kho lưu trữ và bộ nhớ dữ liệu ảo cho người 
khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp dịch vụ truyền phát màn hình nền và ứng dụng; 
cung cấp phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm điện toán đám mây; cung cấp 
phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm để ảo hóa; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SaaS) dựa trên phần mềm cho môi trường màn hình ảo; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SaaS) dựa trên phần mềm để quản lý và triển khai các máy ảo cho một nền tảng điện toán 
đám mây; cung cấp phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm để sử dụng trong quản 
lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám mây; cung cấp phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên 
phần mềm để quản lý đám mây và hoạt động của ứng dụng; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SaaS) dựa trên phần mềm để truyền phát dữ liệu, màn hình nền và ứng dụng, cung cấp 
phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm để bảo vệ và bảo mật dữ liệu; cung cấp phần 
mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm dịch 
vụ (SaaS) dựa trên phần mềm xác thực người dùng. 

 

 
(210) 4-2018-13281 (220) 27.04.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/667,722 01.11.2017 US 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Da cam nhạt, da cam đậm, xanh dương 

đậm. 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  (US)

410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho điện toán đám mây, phần mềm máy tính cho ảo hóa; 
phần mềm máy tính để quản lý và triển khai các máy ảo cho một nền tảng điện toán đám 
mây; phần mềm máy tính để sử dụng cho việc quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám 
mây; phần mềm máy tính để chạy ứng dụng dựa trên điện toán đám mây; nền tảng phần 
mềm máy tính cho mạng lưới và ứng dụng điện toán đám mây; phần mềm máy tính để 
theo dõi đám mây và hoạt động ứng dụng; phần mềm máy tính để thu thập, sắp xếp, sửa 
đổi, thiết lập, đồng bộ hóa, tích hợp, giám sát, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và 
thông tin; phần mềm máy tính để sao lưu, phục hồi và lưu trữ dữ liệu; phần mềm máy tính 
để bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu; phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; phần 
mềm máy tính để tạo, định cấu hình, cung cấp và chia tỷ lệ cơ sở dữ liệu; phần mềm máy 
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tính để lưu trữ, truy xuất, lưu bộ nhớ, trích xuất, định dạng, cấu trúc, hệ thống hóa, sắp 
xếp, lập chỉ mục, xử lý, truy vấn, phân tích, sao chép và kiểm soát quyền truy cập vào dữ 
liệu; phần mềm xác thực người dùng máy tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; phân tích dữ liệu kinh doanh, dịch vụ xử lý dữ 
liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính, cụ thể là biên soạn và hệ thống hóa các thông tin trong 
cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 38: Truyền dữ liệu điện tử; truyền phát dữ liệu; truyền phát ứng dụng phần mềm; 
cung cấp khả năng truyền dữ liệu cho người khác; cung cấp cho nhiều người dùng quyền 
truy cập vào mạng thông tin máy tính toàn cầu để truyền và phổ biến một loạt thông tin; 
cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào phần mềm máy tính trong hệ thống dữ liệu, 
cung cấp quyền truy cập vào các hệ điều hành máy chủ từ xa và ứng dụng máy tính qua 
internet; cung cấp quyền truy cập vào nguồn tài nguyên và kho lưu trữ điện toán dựa trên 
đám mây; cung cấp quyền truy cấp và cơ sở dữ liệu; cung cấp các dịch vụ mạng riêng ảo 
(VPN). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện toán đám mây dựa trên một phần 
mềm sử dụng để cung cấp môi trường máy tính ảo cho các chức năng của phần mềm dịch 
vụ (SAAS), cơ sở hạ tầng dịch vụ (IAAS), nền tảng dịch vụ (PAAS) và màn hình dịch vụ 
(DAAS); dịch vụ điện toán đám mây dựa trên phần mềm để sử dụng trong việc cung cấp 
một môi trường màn hình ảo; dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ nhà cung cấp lưu trữ 
đám mây, dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp máy chủ có màn hình dịch vụ cho người 
khác, dịch vụ lưu trữ đám mây cơ sở dữ liệu điện tử và môi trường điện toán ảo; dịch vụ 
lưu trữ trên máy chủ; cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua 
điện toán đám mây, dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp ứng dụng ảo, trang web, tệp tin, 
cơ sở dữ liệu và các máy chủ lưu trữ có khả năng biến đổi cho những người khác; quản lý 
và duy trì cơ sở dữ liệu và môi trường điện toán ảo cho người khác; lưu trữ dữ liệu điện tử; 
cho thuê máy chủ cơ sở dữ liệu (cho bên thứ ba); cho thuê máy chủ trang web; cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là, lưu trữ ứng dụng phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu 
cho người khác; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin, điện toán đám mây, dịch vụ trang web, phần mềm, phần mềm dịch 
vụ (SaaS), xử lý và phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, lưu xếp dữ liệu, lưu kho dữ liệu, bảo 
mật dữ liệu và thông tin, mạng lưới, điện toán di động, và mạng lưới vạn vật kết nối 
Internet (IoT); thiết kế và phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ trang web và cơ sở 
hạ tầng điện toán đám mây; dịch vụ di chuyển dữ liệu và ứng dụng, dịch vụ sao lưu dữ 
liệu và phục hồi dữ liệu; sao lưu trực tuyến từ xa dữ liệu máy tính; dịch vụ mã hóa và giải 
mã dữ liệu; các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, khắc phục sự cố các vấn đề về phần 
mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, giám sát hệ thống mạng, máy chủ và 
trang web và ứng dụng cơ sở dữ liệu và thông báo về các sự kiện và các cảnh báo liên 
quan; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp kho lưu trữ và bộ nhớ dữ liệu ảo cho người 
khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp dịch vụ truyền phát màn hình nền và ứng dụng; 
cung cấp phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm điện toán đám mây; cung cấp 
phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm để ảo hóa; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SaaS) dựa trên phần mềm cho môi trường màn hình ảo; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SaaS) dựa trên phần mềm để quản lý và triển khai các máy ảo cho một nền tảng điện toán 
đám mây; cung cấp phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm để sử dụng trong quản 
lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám mây; cung cấp phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên 
phần mềm để quản lý đám mây và hoạt động của ứng dụng; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SaaS) dựa trên phần mềm để truyền phát dữ liệu, màn hình nền và ứng dụng, cung cấp 
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phần mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm để bảo vệ và bảo mật dữ liệu; cung cấp phần 
mềm dịch vụ (SaaS) dựa trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm dịch 
vụ (SaaS) dựa trên phần mềm xác thực người dùng. 

 

 
(210) 4-2018-13474 (220) 02.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; 26.4.2; 1.7.6; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, cam, xanh tím. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn thương mại và xây lắp 
An Thành Tài   (VN) 
K93/11 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

2. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn sản xuất th−ong mại và 
xây lắp TD   (VN) 
Lô 390-KDC xí nghiệp gạch ngói Quảng 
Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Cột thép, cột kim loại trang trí dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng, cụ thể: đèn led, đèn cao áp. 
 

 
(210) 4-2018-13522 (220) 02.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 73672 03.11.2017 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; lập trình máy tính; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển và bảo trì phần 
mềm máy tính sở hữu riêng trong lĩnh vực nhận dạng thông qua ngôn ngữ tự nhiên, phát 
biểu, diễn thuyết, ngôn ngữ, giọng nói, và nhận dạng thông qua dấu giọng nói; cho thuê 
các thiết bị và dụng cụ phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần 
cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, các 
cơ sở dữ liệu và ứng dụng máy tính; cung cấp trực tuyến thông tin về phần cứng hoặc 
phần mềm máy tính; dịch vụ tạo lập, thiết kế, và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê chỗ 
trên máy chủ để đặt trang web; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (asp) với tính năng cho thuê chỗ đặt các ứng dụng phần mềm máy tính của 
người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) liên quan đến các phần mềm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
818 

máy tính dùng để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã 
hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, 
và các nội dung đa phương tiện, và các ấn phẩm điện tử; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (asp) liên quan đến các phần mềm máy tính để sử dụng liên quan đến phần mềm 
nhận dạng thông qua giọng nói và các ứng dụng phần mềm máy tính được kích hoạt bằng 
giọng nói; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (asp) liên quan đến phần mềm máy học (machine learning) và trí thông 
minh nhân tạo; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển phần mềm máy tính máy học 
(machine learning) và trí thông minh nhân tạo; cung cấp công cụ tra cứu để lấy dữ liệu 
qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; tạo các chỉ mục về thông 
tin, các trang web và các nguồn trực tuyến khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho 
người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp trang web nối mạng xã hội; dịch vụ 
nghiên cứu và lập bản đồ; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ trên. 

 

(210) 4-2018-13545 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, cam, trắng.(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật công nghệ Minh Đạt  
(VN) 
Số 45 đường K, khu Trung tâm Hành 
chánh, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh báo động, thiết bị báo động, chuông báo cháy, thiết bị báo 

hiệu chống trộm; chuông điện báo động; cáp dẫn điện; thiết bị ghi hình. 
 

 
(210) 4-2018-13554 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, cam, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MIRAWAY giải 
pháp công nghệ   (VN) 
Số nhà 23, ngõ 91, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán phần cứng, phần mềm máy vi tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; điện toán đám mây; 
tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; bảo trì 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
819 

(210) 4-2018-13624 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; A26.11.8 (540) 

   

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và kỹ thuật Thành Đông  (VN) 
Số nhà 52, ngách 124/35 tổ dân phố 
Miêu Nha 1, phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện; thiết bị chống sét; dây cáp mạng; cáp quang. 

 
 

(210) 4-2018-13665 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 2018/00399 05.01.2018 ZA 

2018/00400 05.01.2018 ZA 
2018/00401 05.01.2018 ZA 
2018/00402 05.01.2018 ZA 
2018/00403 05.01.2018 ZA 

(731) QVC, INC.  (US) 
Studio Park, 1200 Wilson Drive, West 
Chester, Pennsylvania 19380, United 
States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực bán lẻ tương tác và bán hàng hóa qua bưu 

điện hoặc thư đặt hàng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ tương tác hàng hóa được cung cấp qua máy vi tính, truyền hình, 
và các thiết bị kỹ thuật số, trong các lĩnh vực: thời trang cụ thể là quần áo, đồ đi chân và 
đồ đội đầu, phụ kiện quần áo, kính râm và gọng kính râm, kính đeo mắt và gọng kính đeo 
mắt, túi xách tay, va li (hành lý), ô, đồ châu báu, đồ trang sức, đồ kim hoàn và đồng hồ 
đeo tay, đồng hồ bỏ túi, các sản phẩm làm đẹp cụ thể là mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, đồ 
trang điểm, nước hoa và xà phòng, kẹp uốn tóc, dụng cụ uốn lông mi, các sản phẩm chăm 
sóc răng miệng, cụ thể là bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng (không dùng trong y 
tế), chỉ nha khoa, miếng ngậm làm thơm mát hơi thở, bao đựng điện thoại di động và máy 
tính bảng, các sản phẩm điện tử dùng cho mục đích giải trí, cụ thể là máy đọc đĩa CD, 
máy đọc đĩa DVD, máy nghe nhạc và máy thu âm, trò chơi video và máy chơi trò chơi 
video, ti vi và máy thu thanh (rađiô), nhạc cụ điện tử, máy hát karaoke, máy ảnh kĩ thuật 
số, máy quay video kĩ thuật số, điện thoại thông minh, máy vi tính, phụ kiện máy vi tính, 
cụ thể là hộp pin (hộp ắc quy), bàn phím máy vi tính, ổ đĩa cho máy vi tính, chuột (thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính), miếng đệm lót chuột máy vi tính, dụng cụ thể thao và giải trí, 
cụ thể là xe đạp đặt cố định để luyện tập, máy chạy bộ, máy tập với tạ, và tạ giảm cân, 
quả tạ và thanh tạ, và bàn cờ trò chơi, và đồ chơi, sản phẩm trang trí, cụ thể là đệm (nệm), 
chăn cuộn, chăn, tấm trang trí treo tường, áp phích quảng cáo, tác phẩm đồ họa, tác phẩm 
nhiếp ảnh, tượng nhỏ, khung ảnh và tác phẩm điêu khắc, cây thông Giáng sinh giả và đồ 
trang trí cây thông Giáng sinh, phụ kiện du lịch, cụ thể là túi du lịch, túi đựng quần áo và 
va li, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, cụ thể là giấy thủ công, keo dán, hạt cườm, 
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bút đánh dấu, bút chì màu, kéo, dụng cụ nấu ăn và bộ đồ ăn, đồ dùng gia dụng, cụ thể là 
thảm dầy trải sàn, thảm sàn, khăn trải giường bằng vải lanh, khăn tắm và khăn trải bàn và 
dụng cụ cho mục đích gia dụng, thìa, đũa, chai lọ, tách (chén, cốc), đĩa, xô (gầu, thùng), 
bình bẹt đựng đồ uống (bình thót cổ), bình (hũ đựng), đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 
phẩm, dao phay (dao rùa, dao bổ củi), dao, dao kéo, dụng cụ dùng để vệ sinh, vải dệt và 
phụ kiện may vá, cụ thể là chỉ, sợi, kim, kim đan, que móc, mẫu khâu và đan dùng trong 
gia đình, thiết bị điện để sưởi ấm, thiết bị điện để làm nóng và nấu nướng, cụ thể là máy 
nướng, lò nướng bánh bằng điện, máy pha cà phê, máy tạo váng sữa, ấm pha trà, lò vi 
sóng, lò đối lưu, máy làm súp, máy làm thức ăn trẻ em, máy trộn, máy xay sinh tố, nồi 
điện để rán thức ăn, nồi chiên không dầu, thiết bị nấu nướng, nồi, chảo, thiết bị nhà bếp 
dùng điện, khuôn bánh quế, bàn là hơi nước, máy làm nước ép, máy khâu điện tử, chế 
phẩm dược phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, bánh kẹo; 
dịch vụ đặt hàng qua bưu điện; dịch vụ đặt hàng qua catalô; cung cấp dịch vụ điều hành 
và quản lý kinh doanh thương mại; xác định (nhận dạng) các liên kết chiến lược, cụ thể là 
tìm kiếm và tư vấn các đối tác kinh doanh cho người khác (dịch vụ môi giới kinh doanh) 
trong lĩnh vực bán lẻ tương tác và bán hàng hóa qua bưu điện hoặc thư đặt hàng; quảng bá 
(đẩy mạnh) việc bán hàng hóa và dịch vụ cho người khác. 

 
Nhóm 36: Cung cấp quản lý tài chính với bản chất là dịch vụ kiểm soát tài chính và báo 
cáo tài chính cho các công ty con và các công ty bán lẻ liên kết trong lĩnh vực bán lẻ 
tương tác và bán hàng hóa qua bưu điện hoặc thư đặt hàng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng truyền thanh qua internet; và dịch vụ phát sóng truyền hình 
qua internet; phát sóng các chương trình mua sắm hàng hóa tại nhà; cung cấp phòng nói 
chuyện trực tuyến; và cung cấp bảng tin điện tử để truyền tin giữa những người sử dụng 
trong các lĩnh vực mua bán hàng hóa, giải trí và mua sắm tại nhà; phát chương trình 
truyền hình (dịch vụ truyền hình). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình truyền hình không tải 
xuống được (giải trí truyền hình). 

 

 
(210) 4-2018-13685 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KIM, YOUNG CHEOL  (KR) 

724-dong 1404-ho, 119, Gwangjeong-ro, 
Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15825 Republic 
of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy làm sạch được làm ẩm trước bằng nước thơm mỹ phẩm cho trẻ em, 

không chứa thuốc; khăn giấy làm sạch được làm ẩm trước bằng nước thơm mỹ phẩm, 
không chứa thuốc; khăn giấy làm sạch được làm ẩm trước bằng nước thơm mỹ phẩm để 
làm sạch tay, không chứa thuốc; khăn giấy làm sạch được làm ẩm trước bằng nước thơm 
mỹ phẩm cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; khăn dệt làm sạch được làm 
ẩm trước bằng nước thơm mỹ phẩm, không chứa thuốc; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm 
trước; khăn giấy vệ sinh dùng một lần được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; khăn giấy tẩm nước thơm 
mỹ phẩm, không chứa thuốc. 
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Nhóm 05: Quần tã trẻ em; quần tã bơi dùng một lần cho trẻ em; tã lót dùng cho vật nuôi 
cảnh; quần lót vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; tã lót dùng cho người không 

tự chủ được; bông thấm hút; miếng lót của quần lót (vệ sinh); khăn giấy được làm ẩm 

trước có chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-13720 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.1.15; A2.1.16; 18.1.1; A18.1.19 
(591) Vàng tươi, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Miền Á Đông  
(VN) 
Phòng 326, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 

thuyền; lưu giữ tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; giữ chỗ cho các chuyến đi; cho thuê 

xe; vận tải bằng ô tô; sắp xếp các chuyến đi trên biển; hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải 

cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời/giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-13721 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.15; A2.1.16; 18.1.1; A18.1.19 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Miền Á Đông  
(VN) 
Phòng 326, khách sạn AST, 33B Phạm 
Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 

thuyền; lưu giữ tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; giữ chỗ cho các chuyến đi; cho thuê 
xe; vận tải bằng ô tô; sắp xếp các chuyến đi trên biển; hướng dẫn khách du lịch; vận 

chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải 

cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.    
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời/giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
khách sạn.  
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(210) 4-2018-13722 (220) 03.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.1.15; A2.1.16; 18.1.1; A18.1.19 

(591) Vàng da cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Miền Á Đông  
(VN) 
Phòng 326, khách sạn AST, 33B Phạm 

Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 

thuyền; lưu giữ tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; giữ chỗ cho các chuyến đi; cho thuê 

xe; vận tải bằng ô tô; sắp xếp các chuyến đi trên biển; hướng dẫn khách du lịch; vận 

chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải 

cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.   
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời/giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 

khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-13763 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(300) 87/845,554 22.03.2018 US 

  

(731) BEMIS ASSOCIATES, INC.  (US) 

One Bemis Way, Shirley, Massachusetts 

01464 - 0717, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị sản xuất, cụ thể là máy và máy công cụ dùng cho công nghiệp may 

mặc và dệt. 
 

 
(210) 4-2018-13801 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.4.11; 3.4.13; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng cam, nâu sáng, trắng, vàng, nâu 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác nuôi dê xã Xích 
Thổ  (VN) 
Thôn Đức Thịnh, xã Xích Thổ, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt dê tươi.  
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(210) 4-2018-13802 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Vàng, xám, đen. 

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
802 nhà 25T1, tổ 77, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 

cho người mua và người bán hàng hóa và du lịch; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch 

về thương mại và kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cấp tín dụng, dịch vụ huy động vốn; dịch vụ thanh toán; dịch vụ kinh 

doanh ngoại hối, dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản].  
 

 
(210) 4-2018-13880 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) LIXIBOX INC.  (KY) 

Box 309, Ugland House Grand Cayman 

CAYMAN ISLANDS KY1-1104 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 18: Túi xách; ví; vali; túi du lịch, ô (dù).  

 

Nhóm 25: Quần áo và đồ đi chân các loại; thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ phân phối và bán buôn, bán lẻ các loại mỹ phẩm, dược phẩm, đồ dùng 

trong nhà bếp, các thiết bị điện dùng trong gia đình, cụ thể là máy sấy tóc, máy uốn tóc, 

máy cạo râu, máy kẹp tóc, máy duỗi tóc, quần áo và đồ đi chân, túi xách; quảng cáo cho 

mục đích bán hàng. 

 

Nhóm 38: Sàn giao dịch điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website trên 

internet, cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hũu hoặc nguời 

quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch 

vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư điện tử). 
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(210) 4-2018-13910 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 21.3.21; 25.5.5 
(731) Trần Thị Hương  (VN) 

Căn 1928 HH4C Hồ Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Máy cân bằng tia laser. 
 

 
(210) 4-2018-13967 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 25.5.2; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cà phê Đại 
Gia Nguyễn  (VN) 
39/27A Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-13971 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí - xây 
dựng Nguyễn Duy  (VN) 
48G đường Gò Dưa, phường Tam Bình, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-13985 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Duy Mạnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 09: Sạc điện thoại; tai nghe; linh kiện điện thoại; phụ kiện điện thoại.  
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(210) 4-2018-13986 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Duy Mạnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 09: Sạc điện thoại; tai nghe; linh kiện điện thoại; phụ kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2018-13987 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Duy Mạnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 09: Sạc điện thoại; tai nghe; linh kiện điện thoại; phụ kiện điện thoại. 
 

 
(210) 4-2018-13988 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Duy Mạnh  
(VN) 
Thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 09: Sạc điện thoại; tai nghe; linh kiện điện thoại; phụ kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2018-14004 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 1.1.14; 1.17.11 
(591) Cam, nâu, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Starfoods 
Việt Nam  (VN) 
Số 113, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Hoa hồi [gia vị]; hạt hồi [gia vị]: quế [gia vị]: gia vị: đồ uống trên cơ sở trà; trà; 
thảo mộc đã bảo quản [gia vị].  

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; hạt [ngũ cốc]: vỏ cây thô.  
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Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước quả cô đặc [không có 
cồn]; chất chiết từ quả không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2018-14023 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Minh Việt  
(VN) 
Số 8 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng 
cáo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ trường quay; dàn dựng băng hình; dàn dựng băng video; nhiếp ảnh; 
chụp ảnh dưới dạng vi phim.  

 
 

(210) 4-2018-14088 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư xây dựng Bảo Minh  
(VN) 
Đường ỷ Lan, thôn Phú Thụy, xã Phú 
Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh và nhà tắm (cụ thể là: sen, vòi, chậu 
rửa, bồn tắm, bệ xí, xi phông, dây sen, dây cáp, bát sen, chậu rửa bát, vòi xịt, gương, kệ 
góc, phụ kiện phòng tắm), thiết bị điện tử (gồm: máy in, máy đếm, máy photocopy, máy 
chiếu, thiết bị điện thoại, máy hủy tài liệu, máy fax), thiết bị gia dụng (gồm: máy giặt, 
máy sấy, máy điều hòa, máy sưởi, tivi, tủ lạnh, quạt điện, lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, bếp 
điện, bếp ga, bình nóng lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, cây nước nóng lạnh, 
máy lọc nước, máy khoan, máy may, máy hút bụi, đèn điện, máy quay phim, máy ảnh, 
ấm điện đun nước); quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-14117 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A2.5.23; 4.1.2; 26.1.1; 20.5.25 
(591) Xanh lá mạ, xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sơn Ngân  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy 

trang; giấy rút; khăn giấy đa năng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn giấy dùng 

để tẩy trang, giấy rút, khăn giấy đa năng. 
 

 
(210) 4-2018-14124 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.13 

(591) Da cam, đen. 

(731) Công ty TNHH Kính Mắt Việt 
Nam   (VN) 
138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, gọng kính các loại.  

 

Nhóm 35: Buôn bán kính mắt, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kính 

mắt, buôn bán máy móc, trang thiết bị ngành y tế, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, 

như gọng kính, mắt kính bao gồm kính thuốc, kính áp tròng, kính râm và thời trang, hộp 

đựng kính, khăn lau kính và các loại phụ kiện cho các sản phẩm trên. 
 

 
(210) 4-2018-14125 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.11.8 

(591) Vàng, xanh tím than, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Kính Mắt Việt 
Nam   (VN) 
138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, gọng kính các loại.  

 

Nhóm 35: Buôn bán kính mắt, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kính 

mắt, buôn bán máy móc, trang thiết bị ngành y tế; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng 

hóa, như gọng kính, mắt kính bao gồm kính thuốc, kính áp tròng, kính râm và thời trang, 

hộp đựng kính, khăn lau kính và các loại phụ kiện cho các sản phẩm trên. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
828 

(210) 4-2018-14136 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; 7.1.24; 26.3.1; 24.15.21; 

A24.15.11 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DKRA Việt 

Nam   (VN) 
63-67 An Điềm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn điều hành, quản lý kinh doanh; dịch vụ của 
chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; marketing; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 
vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ cung cấp các thông tin giao 
dịch về thương mại và kinh doanh; bán đấu giá bất động sản. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới bất động sản; môi giới tùy 
chỉnh về tài chính; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ đại lý bất động sản; định 
giá/đánh giá bất động sản; đánh giá/định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản); quản lý bất động sản; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; sàn giao dịch bất động 
sản; mua bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-14142 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
điện á Châu  (VN) 
Số D20/542 Trịnh Quang Nghị, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ bảng điện; thang máng cáp.  
 
 

(210) 4-2018-14147 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 25.5.25; 26.4.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh biển, trắng. 
(731) Nguyễn Lê Minh Triết  (VN) 

Khóm 2, phường 1, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh giày; dung dịch tẩy trang phục. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt ủi (giặt là); hấp tẩy.  
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(210) 4-2018-14152 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Quỳnh Vy  
(VN) 
Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 54, ấp Nước 
Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Ván ép nội thất, ván ép bao bì, ván ép hàng hải, phôi xẻ sấy, ghép thanh, ván 

lạng.  
 

 
(210) 4-2018-14185 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.3.11; 3.2.1; 5.5.19; 5.5.15 
(591) Nâu sẫm, nâu nhạt, xanh lá cây, tím, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Thúy Hằng  (VN) 
445/26/6A2 Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho người, bao gồm cả dịch vụ chăm 
sóc da bằng thảo dược; chăm sóc tóc, làm móng; dịch vụ xăm thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2018-14199 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục KDI 
(KDI EDUCATION JOINT STOCK 
COMPANY)   (VN) 
Phòng 1010, lầu 10, tòa nhà Diamond 
Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi, búp bê, dụng cụ thể thao. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ lưu niện như cốc chén, bát, quần áo, khăn, mũ; mua bán sách báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và 
trung học phổ thông; dịch vụ giáo dục nghề nghiệp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. 
 

 
(210) 4-2018-14210 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A17.2.2; 26.4.3
(591) Vàng đậm, nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
DORII  (VN) 
92/117A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải vóc. 
 

Nhóm 25: Quần áo dạ hội; quần áo thời trang; áo dài; đầm; vest. 
 

 
(210) 4-2018-14286 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; A2.3.16; 6.1.2; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch VIETTREKKING  (VN) 
Số 27 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Khăn quàng cổ; găng tay; bộ quần áo; mũ; tất; giầy thể thao. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng bá, quảng cáo du lịch 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-14313 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 73705 09.11.2017 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để tạo ra và thu âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2018-14316 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.5.7; A3.5.24; A3.5.25; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, da 

cam, đỏ, đen, hồng, nâu, nâu đậm, đen, 
xanh lá cây. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất kinh doanh thương 
mại & xuất nhập khẩu Đại Lộc  
(VN) 
5/4A, ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Keo bẫy chuột. 
 

 
(210) 4-2018-14317 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.5.7; A3.5.24; A3.5.25; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

nâu, nâu đậm, nâu nhạt, da cam, hồng 
cam, đỏ, đỏ đậm, trắng, xám. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất kinh doanh thương 
mại & xuất nhập khẩu Đại Lộc  
(VN) 
5/4A, ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Keo bẫy chuột. 
 

 
(210) 4-2018-14361 (220) 09.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Bảo 
Kim   (VN) 
Tầng 19, Indochina Park Tower, 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn led pha; đèn led nhà xưởng; đèn led đường; đèn led âm trần; đèn led ánh 
sáng chiếu xuống; đèn led chỉ dẫn. 

 

 
(210) 4-2018-14362 (220) 09.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Bảo 
Kim  (VN) 
Tầng 19, Indochina Park Tower, 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện động lực; tủ điện phân phối; tủ điện y tế; thang cáp điện; máng cáp 
điện; tủ điện điều khiển.  

 

Nhóm 11: Đèn led pha; đèn led nhà xưởng; đèn led đường; đèn led âm trần; đèn led ánh 
sáng chiếu xuống; đèn led chỉ dẫn. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật cơ điện; tư vấn kỹ thuật xây dựng. 
 
 

(210) 4-2018-14392 (220) 09.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.21; 26.1.1; A5.7.22 
(591) Vàng, xanh, trắng, đỏ. 
(731) Hợp tác xã cây trồng Sông 

Lô Xanh  (VN) 
Thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân, huyện 
Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả ổi tươi. 
 
 

(210) 4-2018-14486 (220) 09.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/704,907 01.12.2017 US 

(731) STOLLE MACHINERY COMPANY, 
LLC  (US) 
6949 South Potomac Street, Centennial, 
Colorado 80112-4036, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất đồ chứa đựng làm bằng kim loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
833 

(210) 4-2018-14536 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.4; 24.1.1; 26.7.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JD-LINK 
INTERNATIONAL LOGISTICS 
VIETNAM   (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới hải quan.  
 

Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; 
dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa; vận tải. 

 
 

(210) 4-2018-14538 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.3; 26.2.3; A24.15.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 
thuật GIAI LONG  (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt trong xây dựng, nông lâm sản nguyên liệu, 
thực phẩm, đồ uống; bán buôn bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình (bao gồm: dụng cụ bàn 
ăn, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ dọn vệ sinh nhà cửa); bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng 
kinh doanh, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe 
nhìn, đồ ngũ kim, sơn kính, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán lẻ đồ điện, đồ gia 
dụng (bao gồm: các loại bếp (bếp gas, bếp hồng ngoại, bếp nướng điện, bếp từ), các loại 
thiết bị đun nước bằng điện, các loại máy chế biến thức ăn chạy bằng điện, máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp chạy 
điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, bàn ủi, máy hút bụi, máy hút mùi, máy lọc không 
khí, máy sấy tóc, máy tạo kiểu tóc, quạt điện, điều hòa) 

 

Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải; tiêu hủy rác thải.  
 
 

(210) 4-2018-14591 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại điện Thành Phát  (VN) 
143/23B Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện, công tắc điện. 
 

Nhóm 11: Đuôi đèn điện 
 

 
(210) 4-2018-14592 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại điện Thành Phát  (VN) 
143/23B Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện, công tắc điện. 
 

Nhóm 11: Đuôi đèn điện 
 

 
(210) 4-2018-14593 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại điện Thành Phát  (VN) 
143/23B Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện, công tắc điện. 
 

Nhóm 11: Đuôi đèn điện 
 
 

(210) 4-2018-14601 (220) 10.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại nội thất Trí Dũng  
(VN) 
Số 27, khu TT Bưu Điện, tổ 3, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật gồm: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá sách.  
 
 

(210) 4-2018-14669 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 5.3.7; 5.3.20 (540) 

  

(731) Phạm Thị Hương Giang   (VN) 
Số 20, ngõ 292 đường Hà Huy Tập, thị 
trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Tổ chức quyên góp; quyên góp quỹ từ thiện.  
 
 

(210) 4-2018-14671 (220) 10.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư INGATE CAPITAL   (VN) 
Số 3, đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: ô tô, mô tô, xe máy, nông lâm sản nguyên liệu, máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi phần mềm, thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc, đồ chơi trẻ em, hàng 
kim khí điện máy, thiết bị và phụ tùng khác; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ trung 
gian thương mại; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy tính). 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, giám sát việc xây dựng công trình.  
 
 

(210) 4-2018-14743 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 5.9.15; 26.4.2 
(591) Đỏ, xám tím, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Ngô Mỹ Hương   (VN) 
2 Đồng Khởi, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-14744 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngôi Sao Biển  (VN) 
88/1A Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm.  
 

(210) 4-2018-14745 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngôi Sao Biển  (VN) 
88/1A Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm.  
 
 

(210) 4-2018-14746 (220) 11.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngôi Sao Biển  (VN) 
88/1A Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm.  
 
 

(210) 4-2018-14748 (220) 11.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; 2.9.14; 2.1.11; A2.9.15; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới  (VN) 

309 Phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; xúp; thịt; dầu có thể ăn được; trứng; sữa; các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), cháo.  
 
 

(210) 4-2018-14847 (220) 11.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 13.1.6; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Giáp Thanh Hòa  (VN) 
119 Hàng Bông, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, 
sô-cô-la hoặc trà.  

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-14941 (220) 14.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 24.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
liên doanh Thăng Long  (VN) 
53 đường 102 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 

 
(210) 4-2018-14949 (220) 14.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa trẻ em bằng nhựa; các dụng cụ y tế bằng nhựa cụ thể là: khay (vỉ), 

ống nghiệm, ống đong, cốc đong, ống tiêm, que thử nghiệm, phễu nhựa, kẹp gắp, chai (lọ) 
xét nghiệm, bình đựng thuốc và dung dịch, bình súc rửa. 

 
Nhóm 17: Phôi nhựa.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ, giá để quần áo, khung treo trang phục, sọt (không 
bằng kim loại); thùng nhựa; nắp nhựa dùng để đậy chai lọ; hộp nhựa (hộp đựng bằng chất 
dẻo); giá đỡ hàng (pallet) bằng nhựa; giá (kệ) để bát đĩa; khay nhựa (đồ đạc).  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa gia dụng cụ thể là giỏ, thùng rác, rổ (rá), xô, chai lọ, đồ 
chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và 
nhà bếp; hũ nhựa. 

 

 
(210) 4-2018-14958 (220) 14.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thân  (VN) 
Số nhà 22, tổ 3 khu Xuân Hà, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị cơ khí nông lâm nghiệp như: xích cắt gỗ (bộ phận máy), 

lưỡi cắt gỗ (bộ phận máy), máy mài tự động, răng chuyển động xích (bộ phận máy), máy 
cắt gỗ tự động, phụ tùng máy cưa, máy cắt cỏ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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Nhóm 35: Nhập khẩu buôn bán máy móc và thiết bị và cơ khí lâm nghiệp như: máy cưa 
xích, máy cắt cỏ, máy phun sương mù, máy sửa rào, máy thổi làm vệ sinh môi trường, 
máy cấy và trồng lúa.  

 

 
(210) 4-2018-14990 (220) 14.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; A26.11.12; 26.11.3; 22.1.1 
(591) Xanh, xám bạc, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Trọng  (VN) 
Thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán, ký gửi: thiết bị văn phòng, trường học cụ thể là: máy in, máy 
sao chụp, máy vi tính, máy scan, bảng, bàn ghế, giá, kệ, tủ, văn phòng phẩm; cho thuê 
máy và thiết bị văn phòng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; cho thuê máy đào, máy xúc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị văn phòng, trường 
học; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-15071 (220) 14.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.9; 26.7.25; 7.3.11; 26.3.23
(591) Xanh dương, ghi xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Khánh Toàn  (VN) 
Xóm 1, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm kính, cửa thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán cửa nhôm kính, cửa lõi thép, cửa nhựa, cửa gỗ, cửa bằng kim loại, tay 
nắm cửa, khoá cửa, lõi thép dùng cho cửa.  

 

 
(210) 4-2018-15100 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TIGON   (VN) 
Số 4065 khóm Đông Thuận, phường Đông
Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-15106 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A22.3.5; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạt giống CP. Việt Nam  (VN) 
Lô I-4, đường số 1, KCN Định Quán, xã 
La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi sạch. 

 

 
(210) 4-2018-15120 (220) 15.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hùng  (VN) 
Đội 2, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản.  
 

 
(210) 4-2018-15147 (220) 15.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 3.7.17; 1.15.5; 18.1.21 (540) 

  

(731) Tô Văn Hoàng  (VN) 
194 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe máy, ô tô. 
 

 
(210) 4-2018-15148 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.2; A3.9.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nguyên liệu 
mài bóng Hân Nghị Việt Nam  
(VN) 
Thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và nhập khẩu đá cắt dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2018-15180 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.3.1; A3.3.24; 25.7.25 

(591) Vàng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phạm Quỳnh Mai  (VN) 
Đường số 7, cư xá đài Ra đa Phú Lâm, 

phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót, dây (bộ phận của trang phục, không bằng da), quần lót nhỏ có hai 

dây nối quanh bụng, quần áo lót có tác dụng định hình cơ thể theo ý muốn của người mặc, 

quần lót.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần lót, quần áo lót có tác dụng định hình cơ thể theo ý muốn của 

người mặc, vỏ gối, chăn, ga giường và khăn phủ gối (tất cả đều làm bằng vải).  
 

 
(210) 4-2018-15243 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.4; A25.7.5; 26.7.25 

(591) Trắng, xanh lá, đen xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng Nét Xanh  (VN) 
580/1 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; giám sát xây 

dựng công trình; thi công trang trí nội, ngoại thất; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thẩm định thiết kế công 

trình xây dựng; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình. 
 

 
(210) 4-2018-15261 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(731) Trịnh Hữu Mạnh (VN)  (VN) 
Xóm 5, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô, xe máy; nhông xích; dây phanh; má phanh. 
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(210) 4-2018-15265 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Legal 
Direct   (VN) 
Số 1, ngách 2/255 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tư vấn, đại diện, tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2018-15320 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; A26.11.12; 26.15.15; A24.15.7; 

24.15.21 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế XIN XIONG  
(VN) 
Số nhà A23, NO-06B, lô HH6 khu đô thị 
mới Việt Hưng, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống khóa cửa điện tử; chìa khóa điện tử; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa. 
 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng dùng điện; thiết bị chiếu sáng các loại (đèn trần, đèn chùm, 
đèn điện, đèn led, đèn năng lượng mặt trời); máy sấy tóc; thiết bị sưởi ấm dùng điện; máy 
làm mát không khí (quạt điều hòa, quạt hơi nước); ấm đun nước bằng điện. 

 

 
(210) 4-2018-15323 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Đỏ đậm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư Hoàng Gia Việt Nam  
(VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc và thiết bị cơ điện lạnh, máy nước nóng/lạnh, máy năng 
lượng mặt trời, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, máy móc thiết bị điện: 
máy phát điện, động cơ điện; quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn về bất động sản; môi giới bất động 
sản; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình công 
nghiệp; thi công công trình công nghiệp; thi công công trình dân dụng; khai thác nước 
sạch 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; 
cung cấp nước sạch. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế công trình xây dựng dân dụng; thiết kế công trình xây dựng 
công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu 
(bar); dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

(210) 4-2018-15335 (220) 16.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.1.5; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WOOD & LAND  (VN)
Số 121/62 Phạm Ngọc Thạch, khu 5, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ xẻ; gỗ nhân tạo; các sản phẩm từ gỗ thuộc nhóm này, ván ép.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-15340 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A5.3.13; 5.13.1 
(591) Trắng, cam, xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh bánh kẹp Ngọc 

Ân  (VN) 
Tổ 1, ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹp; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-15344 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh ngọc, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ lặn 
biển Hội An  (VN) 
33 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ giải trí.  
 

 
(210) 4-2018-15389 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ vận tải xây dựng 121  
(VN) 
Tổ 10, khu phố 2, Ngô Đức Kế, phường 
Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm: máy lạnh, tivi, tủ 

lạnh, đèn điện chiếu sáng, nồi hấp thức ăn (dùng điện), pin mặt trời.  
 

 
(210) 4-2018-15405 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/701,011 29.11.2017 US 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  
(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; thiết bị ghi, truyền, xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
video hoặc dữ liệu; máy nghe nhạc video số; máy ảnh/máy quay/camera; phần mềm máy 
tính; phần mềm xử lý dữ liệu; công cụ phát triển phần mềm.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ cụ thể là dịch vụ dựa trên học sâu thông qua các hướng dẫn 
thực tế về thị giác máy tính, mã mẫu, và các mô hình dựng sẵn cho các nhà phát triển 
phần mềm ở mọi cấp độ để phát triển các kỹ năng học máy của họ; dịch vụ máy tính; dịch 
vụ điện toán đám mây; dịch vụ công nghệ thông tin; cung cấp phần mềm nhu một dịch 
vụ.  

 

 
(210) 4-2018-15406 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.16; A2.5.22; A2.5.24 
(731) KINDERLAND EDUCARE SERVICES 

PTE LTD  (SG) 
87 Marine Parade Central # 03-202, 
Singapore 440087  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm; tài liệu giảng dạy và hướng dẫn (ngoại trừ máy móc), 
tất cả để sử dụng trong lĩnh vực giáo dục; thiệp chúc mừng; giấy gói; sách; tập mỏng; 
dây/thẻ để đánh dấu sách; văn phòng phẩm; phong bì (thuộc văn phòng phẩm); bản tin; 
mẫu thời khóa biểu; vật dụng kẹp tài liệu, sách chỉ dẫn; sổ tay; tập sách mỏng về giáo 
dục; tờ rơi hoặc ca-ta-lô để quảng cáo; ấn phẩm giáo dục; biểu đồ; bản sao chép đồ họa; 
tranh ảnh; sổ dán tài liệu; lịch; vật bằng giấy dùng để lót ly; tập giấy (dùng để viết); tạp 
chí (xuất bản định kỳ); danh thiếp; truyện hài; hộp đựng bút; bút mực và bút chì.  
 
Nhóm 41: Các dịch vụ nuôi dạy và đào tạo trong nhà trẻ; dịch vụ giáo dục mẫu giáo; sự 
truyền đạt kiến thức bằng lời diễn thuyết, kịch, nhạc và hát cho trẻ em và người lớn; cung 
cấp phương tiện cho các hội nghị chuyên đề, các lớp học và các hội thảo, tất cả liên quan 
đến giáo dục; dịch vụ giáo dục thể chất và dịch vụ thư viện; dịch vụ trường mẫu giáo (giáo 
dục và giải trí); dịch vụ giáo dục liên quan tới sự phát triển năng lực trí tuệ và tinh thần 
của trẻ em; hướng dẫn cho người lớn và trẻ em giúp cơ thể khỏe mạnh; cung cấp dịch vụ 
giáo dục trẻ em thông qua trò chơi nhóm; dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến đào tạo; tư vấn chuyên môn liên quan đến giáo dục.  

 

 
(210) 4-2018-15462 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) YG ENTERTAINMENT INC.   (KR) 

3, Huiujeong-ro 1-gil, Mapo-gu, Seoul 
04028, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có 
thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 
có thể tải về; tín hiệu bằng đèn neon; ký hiệu số; khung ảnh kỹ thuật số; túi chuyên dụng 
cho máy tính xách tay, vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; miếng đệm lót chuột máy vi 
tính; kính râm; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc cho 
điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; 
dây xích của kính đeo mắt loại kẹp mũi; dây của kính đeo mắt không gọng; gọng kính 
đeo mắt; nam châm trang trí; dây cáp điện; thiết bị sạc cho pin điện; màng bảo vệ chuyên 
dùng cho màn hình máy tính; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; tai nghe; dây treo trang trí 
điện thoại di động; tệp tin video có thể tải về được; đĩa CD; đĩa DVD ghi trước (có nhạc).  

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; dải băng buộc đầu [trang 
phục]; bao tay của phụ nữ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; lưỡi trai tấm che nắng [đồ đội đầu]; 
áo choàng mặc sau khi tắm; khăn rằn [khăn quàng cồ]; găng tay hở ngón; quần đùi ống 
rộng, giày dùng ở bãi biển; xà-rông; áo sơ mi; khăn choàng; tấm che mắt khi ngủ; mũ 
tắm; quần áo bơi; quần bơi; khăn quàng cổ; váy; áo nịt len thể thao; dép đi trong nhà; đồ 
đi ở chân; bít tất ngắn cổ; quần dài; tạp dề (trang phục); quần áo; mũ trùm đầu (trang 
phục); găng tay (trang phục); áo vét (quần áo); áo nịt len (trang phục); quần áo thể dục; áo 
thun ngắn tay; quần áo ngủ; áo pacca; áo pông-sô; quần lót; áo choàng phụ nữ; quần áo 
dùng ở bãi biển; mặt nạ che mặt dùng trong mùa đông (trang phục giữ ấm, làm đẹp). 

 

Nhóm 28: Túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; găng tay đánh gôn; 
hòn bi cho trò chơi; máy bay không người lái [đồ chơi]; vật di động [đồ chơi]; mô hình đồ 
chơi; bàn cờ trò chơi; đồ chơi nhồi bông; gạch xây dựng [đồ chơi]; quả cầu tuyết; đồ chơi 
bằng vải lông kèm tấm choàng; mặt nạ diễn kịch; quả bóng hơi để chơi; đĩa bay (đồ chơi); 
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xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; nhân vật đồ chơi; búp bê; quần áo cho búp bê; phòng ở 
của búp bê; nhà của búp bê; giường cho búp bê; đồ chơi; mặt nạ (đồ chơi); gấu bông; rô-
bốt đồ chơi; xe cộ đồ chơi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mặt nạ lễ hội (đồ chơi); đồ 
trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; bài lá; con quay (đồ chơi); trò chơi 
ghép hình; đồ chơi bằng nhung; quả bóng bay để chơi; gậy với tính năng phát sáng dành 
cho người hâm mộ và cho giải trí (đồ chơi sử dụng tại các buổi biểu diễn giải trí); gậy trò 
chơi có ánh sáng LED sử dụng trong các buổi hòa nhạc (sản phẩm mới); gậy trò chơi có 
tính năng phát sáng trong bóng tối; bóng gôn (quả bóng dùng cho chơi gôn); bao gậy chơi 
gôn; vật dụng đánh dấu bóng gôn.  

 

 
(210) 4-2018-15537 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Lê Thị Phương   (VN) 
Số nhà 84 Bà Triệu, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-15545 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Nâu, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

xanh nước biển, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khánh Vân Phú Quốc  (VN) 
Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 24, tổ 3, ấp 
Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành chuyến du lịch; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận 
tải hành khách bằng đường bộ; vận tải hành khách ven biển và viễn dương; vận tải hàng 
hóa ven biển và viễn dương. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày. 

 
 

(210) 4-2018-15558 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh coban, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Thế Hùng Gia Lai  (VN) 
Làng Nó, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sệ, tỉnh 
Gia Lai               

 

(511)   Nhóm 30: Bột nghệ dùng cho thực phẩm; tinh bột nghệ dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2018-15570 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Tiến Bộ  (VN) 
Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản; dịch vụ ủy 

thác đầu tư; các dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần và tài sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bao gồm: xây dựng công trình đường sắt; đường bộ; xây 

dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng công trình thủy lợi; các dịch vụ phụ trợ cho 

các dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-15571 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; 5.7.21 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(731) Hội nông dân huyện Hoành 
BỒ  (VN) 
Khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả ổi tươi. 
 

 
(210) 4-2018-15665 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.5.1; 26.1.1; 19.7.1; A19.7.16 

(591) Đỏ, nâu đỏ, đen, vàng, vàng nhạt, vàng 

nâu, trắng, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC  (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-15727 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25; 7.3.2 
(591) Vàng, đen, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH DV thể thao Hà 

Nội TRAINER  (VN) 
67 đường Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe; dịch vụ 
huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình).  

 
 

(210) 4-2018-15752 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.12.1; 1.3.1; A5.3.13; 5.3.7 
(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo Mặt 
Trời Xanh  (VN) 
Số 51A, ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, phố 
Tân Thịnh, phường Tân Thành, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình     

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, hỗ 
trợ quản lý và điều hành kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khảu; dịch vụ môi giới hợp 
đồng hàng hóa; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; mua bán dầu 
nhớt; mua bán (kinh doanh) xăng dầu, nhiên liệu động cơ khác, khí gas; cho thuê không 
gian quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính (bảo lãnh thanh toán, trung gian thanh toán, bao thanh toán); 
cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh (bất động sản)  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch (đặt chỗ, giữ chỗ các chuyến đi, hướng dẫn khách du lịch, vận 
tải du lịch). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quầy rượu, nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; trạm 
dừng nghỉ (chỗ ở tạm thời).  

 

 
(210) 4-2018-15901 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Westerntech Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị thoát nước và xử lý nước thải. 
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Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: song chắn rác tự động, thiết bị 
xử lý rác, thiết bị tách cát, dầu mỡ, băng tải rác, van cửa phai, van chặn, van cửa lật, van 
ngăn triều, cửa tràn, thiết bị tách cặn, máy ép bùn băng tải, máy ép bùn trục vít, hệ thống 
polyme, thiết bị xử lý bùn, bơm nước thải, bơm nước cấp, bơm chuyên dùng, thiết bị điều 
chế javen, thiết bị phụ trợ. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.  
 

Nhóm 40: Xử lý nước thải: dịch vụ thoát nuớc và xử lý nước thải.  
 
 

(210) 4-2018-15902 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(731) LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE 

INC.  (CA) 
1 Queen Street, Suite 102, Cobourg, 
Ontario K9A 1M8, Canada 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 41: Kiểm tra (khảo thí) giáo dục trong lĩnh vực hiểu biết và thành thạo về phần 
mềm điều hành máy tính; dịch vụ hướng dẫn việc sử dụng máy tính và thiết kế phần mềm 
nâng cao bằng phần mềm, cho mục đích giáo dục và đào tạo. 

 
 

(210) 4-2018-15903 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE 

INC.  (CA) 
1 Queen Street, Suite 102, Cobourg, 
Ontario K9A 1M8, Canada 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 41: Kiểm tra (khảo thí) giáo dục trong lĩnh vực hiểu biết và thành thạo về phần 
mềm điều hành máy tính; dịch vụ hướng dẫn việc sử dụng máy tính và thiết kế phần mềm 
nâng cao bằng phần mềm, cho mục đích giáo dục và đào tạo. 

 
 

(210) 4-2018-15924 (220) 18.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Tím, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dịch vụ Quốc 
Hưng  (VN) 
178A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Thảo mộc để xông tắm dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc lợi sữa (thực 
phẩm chức năng); trà thảo mộc giúp thải sản dịch cho phụ nữ sau sinh (thực phẩm chức 
năng); dầu xoa bóp; chế phẩm có thành phần chính là thảo mộc và muối dùng cho mục 
đích y tế; quần lót vệ sinh phụ nữ.  

 

Nhóm 10: Đai nịt bụng; gối thảo mộc để chườm cơ thể (dùng cho mục đích y tế, giảm đau 
mỏi và lưu thông máu huyết); túi muối thảo mộc để chườm cơ thể (dùng cho mục đích y 
tế, giảm đau mỏi và lưu thông máu huyết); túi thảo mộc để chườm cơ thể (dùng cho mục 
đích y tế, giảm đau mỏi và lưu thông máu huyết).  

 
 

(210) 4-2018-15985 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống giáo 
dục English Booster Vietnam  
(VN) 
458 - 460 Tên Lửa, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục; học viện [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học. 

 
 

(210) 4-2018-16007 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xám, đen. (540) 

  

(731) Công ty hóa mỹ phẩm LK Việt 
Nam   (VN) 
Lô B6 - Khu B, đường số B3, cụm công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (sạch) 
Xuân Thới Sơn, quốc lộ 22, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-16019 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Nhật Tảo  (VN) 
Số 6 phố Hòe Nhai, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 24: Vải các loại và hàng dệt không được xếp vào các nhóm khác (vải thưa để rây, 
vải thêu kim tuyến, vải thô hồ cứng, vải in hoa). 

 

 
(210) 4-2018-16020 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Nhật Tảo   (VN) 
Số 6 phố Hòe Nhai, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Vải các loại và hàng dệt (vải thưa để rây, vải thêu kim tuyến, vải thô hồ cứng, 

vải in hoa) không được xếp vào các nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2018-16021 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 1.15.24; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần đầu tư 
phát triển Hà Thành   (VN) 
Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần vật liệu 
xây dựng Sông Đáy  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (các dịch vụ về cho thuê bất động sản như văn phòng, 
khu thương mại, nhà ở).  

 
Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.  

 

 
(210) 4-2018-16025 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.7; A5.3.13; 26.5.1; A25.7.21 
(591) Xanh rêu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần COKO Việt 
Nam  (VN) 
Số 44, đường 81, phường Tân Qui, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh 
răng.  

 

 
(210) 4-2018-16026 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần COKO Việt 
Nam  (VN) 
Số 44, đường 81, phường Tân Qui, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh 
răng.  

 

 
(210) 4-2018-16027 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần COKO Việt 
Nam  (VN) 
Số 44, đường 81, phường Tân Qui, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh 
răng.   

 

 
(210) 4-2018-16031 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH VIETNAM SILK 

HOUSE   (VN) 
Số 672, Quốc lộ 20, xã Đại Lào, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm.  
 

Nhóm 24: Vải lụa; sản phẩm may sẵn bằng vải lụa: chăn, tấm phủ giường, vỏ đệm, khăn 
phủ gối, vỏ gối.  

 

Nhóm 25: Sản phẩm may sẵn bằng vải lụa: áo quần, cà vạt, khăn quàng cổ, khăn choàng, 
bít tất.  

 

Nhóm 35: Bán buôn: sợi tơ tằm, chỉ tơ tằm, vải lụa, sản phẩm may sẵn bằng vải lụa: chăn 
tấm phủ giường, vỏ đệm, khăn phủ gối, vỏ gối, áo quần, cà vạt, khăn quàng cổ, khăn 
choàng, bít tất.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-16032 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH VIETNAM SILK 

HOUSE   (VN) 
Số 672, Quốc lộ 20, xã Đại Lào, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm.   
 

Nhóm 24: Vải lụa; sản phẩm may sẵn bằng vải lụa: chăn, tấm phủ giường, vỏ đệm, khăn 
phủ gối, vỏ gối.   

 

Nhóm 25: Sản phẩm may sẵn bằng vải lụa: áo quần, cà vạt, khăn quàng cổ, khăn choàng, 
bít tất.  

 

Nhóm 35: Bán buôn: sợi tơ tằm, chỉ tơ tằm, vải lụa, sản phẩm may sẵn bằng vải lụa: chăn 
tấm phủ giường, vỏ đệm, khăn phủ gối, vỏ gối, áo quần, cà vạt, khăn quàng cổ, khăn 
choàng, bít tất.  

 

 
(210) 4-2018-16120 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.11.2; A3.11.3; 26.4.2; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 

Phụ sản Quốc tế Sài Gòn  (VN) 
63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa; dịch 
vụ xét nghiệm phục vụ cho y tế, dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng, 
dịch vụ sinh sản được hỗ trợ, dịch vụ kiểm tra sức khỏe thai nhi; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe y tế, tư vấn, hướng dẫn y tế, cung cấp dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại 
nhà, dịch vụ điều dưỡng, vật lý trị liệu, dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán bằng 
siêu âm; dịch vụ chẩn đoán trước sinh.  

 

(210) 4-2018-16121 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.11.2; A3.11.3; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 

Phụ sản Quốc tế Sài Gòn  (VN) 
63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa; dịch 

vụ xét nghiệm phục vụ cho y tế, dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng, 

dịch vụ sinh sản được hỗ trợ, dịch vụ kiểm tra sức khỏe thai nhi; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe y tế, tư vấn, hướng dẫn y tế, cung cấp dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại 

nhà, dịch vụ điều dưỡng, vật lý trị liệu, dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán bằng 

siêu âm; dịch vụ chẩn đoán trước sinh.  
 

 
(210) 4-2018-16122 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.11.2; A3.11.3; 26.4.2; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 
Phụ sản Quốc tế Sài Gòn    (VN) 
63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa; dịch 

vụ xét nghiệm phục vụ cho y tế, dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng, 

dịch vụ sinh sản được hỗ trợ, dịch vụ kiểm tra sức khỏe thai nhi; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe y tế, tư vấn, hướng dẫn y tế, cung cấp dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại 

nhà, dịch vụ điều dưỡng, vật lý trị liệu, dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán bằng 

siêu âm; dịch vụ chẩn đoán trước sinh.  
 

 
(210) 4-2018-16123 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.11.2; A3.11.3; 26.4.2; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 
Phụ sản Quốc tế Sài Gòn    (VN) 
63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa; dịch 

vụ xét nghiệm phục vụ cho y tế, dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng, 

dịch vụ sinh sản được hỗ trợ, dịch vụ kiểm tra sức khỏe thai nhi; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe y tế, tư vấn, hướng dẫn y tế, cung cấp dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại 

nhà, dịch vụ điều dưỡng, vật lý trị liệu, dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán bằng 

siêu âm; dịch vụ chẩn đoán trước sinh.  
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(210) 4-2018-16124 (220) 21.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.11.2; A3.11.3; 26.4.2; 26.4.7 
(731) Công ty cổ phần Bệnh viện 

Phụ sản Quốc tế Sài Gòn    (VN) 
63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa; dịch 
vụ xét nghiệm phục vụ cho y tế, dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng, 
dịch vụ sinh sản được hỗ trợ, dịch vụ kiểm tra sức khỏe thai nhi; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe y tế, tư vấn, hướng dẫn y tế, cung cấp dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại 
nhà, dịch vụ điều dưỡng, vật lý trị liệu, dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và chẩn đoán bằng 
siêu âm; dịch vụ chẩn đoán trước sinh.  

 
 

(210) 4-2018-16169 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A9.7.19; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, nâu đỏ, cam. 
(731) Vincent, Paul, Guy TRELUYER (VN)

17, đường 42, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ so sánh giá cả; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tư vấn điều hành kinh doanh; tư 
vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ nghiên cứu thị trường; quản lý quá 
trình đặt hàng, dịch vụ lập hoá đơn; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quản lý hành chính 
được thuê ngoài cho các công ty, dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; 
dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; phân tích giá thành; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2018-16246 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.3.23 
(731) Trần Vinh Quang  (VN) 

Phòng T040311, toà nhà T04 KĐT 
Vinhomes Timescity, 458 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
855 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2018-16247 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(731) Trần Vinh Quang  (VN) 

Phòng T040311, toà nhà T04 KĐT 
Vinhomes Timescity, 458 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2018-16259 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FUNDING ASIA GROUP PTE. LTD  

(SG) 
6 Battery Road #10-01 049909, 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 36: Truy cập thông tin tài khoản tài chính, thực hiện thanh toán khoản vay, nộp đơn 

yêu cầu và cung cấp các khoản vay, yêu cầu và cung cấp thông tin lãi suất, cung cấp và 
hoàn thành các đơn xin vay, yêu cầu và cung cấp việc tăng hạn mức tín dụng, và cung cấp 
dịch vụ khách hàng, cụ thể là, gửi các cảnh báo thanh toán, gửi các cảnh báo sớm về gian 
lận/lừa đảo, tái cấp vốn các khoản vay hiện có, cập nhật thông tin cá nhân và chi tiết tài 
khoản, xác minh danh tính và thông tin tài chính, và cung cấp thông tin về tài sản bảo 
đảm, giới thiệu khách hàng, nhật ký giao dịch và nội dung giáo dục, tất cả trong lĩnh vực 
dịch vụ tài chính tiêu dùng và công nghệ tài chính, cụ thể là, cho vay tiêu dùng, các khoản 
vay cá nhân, tư vấn tín dụng, các hạn mức tín dụng, cho vay tiền, dịch vụ cho vay, dịch vụ 
thẻ tín dụng, cho vay trả góp, cho vay thế chấp và cho vay tuần hoàn; dịch vụ ngân hàng; 
dịch vụ ngân hàng cá nhân; dịch vụ tài chính phi ngân hàng, cụ thể là, các dịch vụ thẻ tín 
dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ quản lý, môi giới và tư vấn đầu tư; dịch vụ đầu tư tài chính 
trong các lĩnh vục chứng khoán, quỹ tương hỗ, chứng chỉ tiền gửi và quản lý danh mục 
đầu tư; dịch vụ quản lý và tư vấn, môi giới bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm tai nạn, ô tô, 
súc khỏe, nhà ở, người thuê, trách nhiệm liên đới và người sử dụng lao động; dịch vụ cho 
vay và thế chấp ngân hàng; dịch vụ cho vay tiêu dùng và ký quỹ; dịch vụ cho vay thương 
mại; tư vấn tài chính cho dịch vụ hỗ trợ tài chính giáo dục và dịch vụ cho vay sinh viên; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ 
ngân hàng kinh doanh trực tuyến; dịch vụ thanh toán hóa đơn; xử lý điện tử và truyền dữ 
liệu thanh toán hóa đơn; cung cấp báo cáo tổng hợp về hoạt động ngân hàng và tài chính; 
cung cấp thông tin về các vấn đề ngân hàng, tín dụng, quản lý tiền, đầu tư, các khoản đầu 
tư và tài chính; tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và tài chính.  
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(210) 4-2018-16260 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) FUNDING ASIA GROUP PTE. LTD  

(SG) 

6 Battery Road #10-01 049909, 

Singapore  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 36: Truy cập thông tin tài khoản tài chính, thực hiện thanh toán khoản vay, nộp đơn 

yêu cầu và cung cấp các khoản vay, yêu cầu và cung cấp thông tin lãi suất, cung cấp và 

hoàn thành các đơn xin vay, yêu cầu và cung cấp việc tăng hạn mức tín dụng, và cung cấp 

dịch vụ khách hàng, cụ thể là, gửi các cảnh báo thanh toán, gửi các cảnh báo sớm về gian 

lận/lừa đảo, tái cấp vốn các khoản vay hiện có, cập nhật thông tin cá nhân và chi tiết tài 

khoản, xác minh danh tính và thông tin tài chính, và cung cấp thông tin về tài sản bảo 

đảm, giới thiệu khách hàng, nhật ký giao dịch và nội dung giáo dục, tất cả trong lĩnh vực 

dịch vụ tài chính tiêu dùng và công nghệ tài chính, cụ thể là, cho vay tiêu dùng, các khoản 

vay cá nhân, tư vấn tín dụng, các hạn mức tín dụng, cho vay tiền, dịch vụ cho vay, dịch vụ 

thẻ tín dụng, cho vay trả góp, cho vay thế chấp và cho vay tuần hoàn; dịch vụ ngân hàng; 

dịch vụ ngân hàng cá nhân; dịch vụ tài chính phi ngân hàng, cụ thể là, các dịch vụ thẻ tín 

dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ quản lý, môi giới và tư vấn đầu tư; dịch vụ đầu tư tài chính 

trong các lĩnh vực chứng khoán, quỹ tương hỗ, chứng chỉ tiền gửi và quản lý danh mục 

đầu tư; dịch vụ quản lý và tư vấn, môi giới bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm tai nạn, ô tô, 

súc khỏe, nhà ở, người thuê, trách nhiệm liên đới và người sử dụng lao động; dịch vụ cho 

vay và thế chấp ngân hàng; dịch vụ cho vay tiêu dùng và ký quỹ; dịch vụ cho vay thương 

mại; tư vấn tài chính cho dịch vụ hỗ trợ tài chính giáo dục và dịch vụ cho vay sinh viên; 

dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ 

ngân hàng kinh doanh trực tuyến; dịch vụ thanh toán hóa đơn; xử lý điện tử và truyền dữ 

liệu thanh toán hóa đơn; cung cấp báo cáo tổng hợp về hoạt động ngân hàng và tài chính; 

cung cấp thông tin về các vấn đề ngân hàng, tín dụng, quản lý tiền, đầu tư, các khoản đầu 

tư và tài chính; tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và tài chính.  
 

 
(210) 4-2018-16273 (220) 22.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Trần Duy Hùng  (VN) 
Số 20, ngách 6/6, phố Đội Nhân, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; cuộn dây điện; đường nối điện; hộp đấu nối [điện]; tụ 

điện.  
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(210) 4-2018-16324 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ISSHIN   (VN) 
A5/D21, ngõ 11, phố Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng 

lao động; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị văn phòng. 
 

 
(210) 4-2018-16348 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyên Bảo 
MEDIA  (VN) 
161 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 
thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 
doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo). 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch 
vụ vẽ trang trí cho bao bì; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2018-16386 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Phú Hưng Việt Nam  (VN) 
Số nhà 32D Trung tâm hỗ trợ và phát 
triển thương mại khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại bằng nhôm, sắt, thép, inox; khóa cửa bằng kim loại, ngoại trừ 

khóa điện; phụ kiện lắp ráp trên cửa bằng kim loại; các loại cửa bằng kim loại; vách hợp 

kim nhôm kính cho các tòa nhà cao tầng; đồ ngũ kim bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các loại cửa không bằng kim loại; kính cửa 

(không phải kính cửa sổ của xe cộ); khuôn cửa không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-16392 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.7.3; 26.1.2; 26.1.5; 

A5.11.15; 25.1.6 

(731) VAN PUR S.A.  (PL) 

02-677 Warszawa, ul. Cybenetyki 7 

(POLAND) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2018-16415 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Trần Tùng Lâm  (VN) 
Đội 6, xã Tràng An, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-16435 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) KENNY EXPORT PTY LTD   (AU) 

135 Katoomba Road Katoomba NSW 

2780 Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sữa bột cho em bé và trẻ sơ sinh.  
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(210) 4-2018-16451 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo EDULA SKILL   (VN) 
217 Lâm Văn Bền, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh               

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 

 

 
(210) 4-2018-16453 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, đỏ, nâu, cam. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh sản xuất tinh 
dầu HANA  (VN) 
Thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị           

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-16480 (220) 23.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  

(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa [bộ phận của máy]; cưa xích; máy nông nghiệp; máy nâng hạ nông 

nghiệp; máy xén cỏ; máy cày. 
 

 
(210) 4-2018-16549 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe scu-tơ; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe máy 
ba bánh; xe scu-tơ ba bánh; xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 
gương chiếu hậu dùng cho xe máy; cần phanh dùng cho xe máy; vỏ tay lái dùng cho xe 
máy; tấm chắn gió dùng cho xe máy; tấm chắn chân dùng cho xe máy; vỏ che phía trước 
xe dùng cho xe máy; chắn bùn dùng cho xe máy; cổ xe dùng cho xe máy; phanh dùng cho 
xe máy; lốp dùng cho xe máy; bánh xe dùng cho xe máy; vỏ che phía bên dùng cho xe 
máy; giá để chân dùng cho xe máy; bình xăng dùng cho xe máy; ghế ngồi dùng cho xe 
máy; thanh nối khung xe dùng cho xe máy; vỏ che phía sau dùng cho xe máy; giảm xóc 
treo dùng cho xe máy; bộ giảm xóc dùng cho xe máy; vỏ che xích dùng cho xe máy; hộp 
đựng hành lý dùng cho xe máy; bộ giảm chấn dùng cho xe máy. 

 

 
(210) 4-2018-16561 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.7.22; 5.7.21; 5.7.11; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nông sản sạch 
Thành Quí  (VN) 
Số 191, tổ 5, ấp Bình Quới, xã Bình 
Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, sạch.  

 

 
(210) 4-2018-16567 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vina Paper  (VN) 
Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-16645 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/699,380 28.11.2017 US 

(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  
(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm để giám sát, phát hiện, xác định, theo 

dõi, ghi nhật ký, phân tích và báo cáo trong lĩnh vực giám sát an ninh và phát hiện các 
mối đe dọa và sự xâm nhập; phần mềm máy tính để giám sát an ninh liên tục và phát hiện 
các mối đe dọa và sự xâm nhập cho các dịch vụ và ứng dụng dựa trên đám mây; phần 
mềm phát hiện các mối đe dọa đối với hệ thống; phần mềm an ninh mạng máy tính; phần 
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mềm quản lý và giám sát truy cập hệ thống; công cụ phát triển phần mềm máy tính, phần 
mềm máy tính cho phép người dùng truy cập, truy vấn, phân tích và kiểm định các thông 
tin và ứng dụng dựa trên đám mây; phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; phần cứng máy 
tính; phần mềm máy tính để thu thập, chỉnh sửa, sắp xếp, sửa đổi, truyền tải, lưu trữ và 
chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm máy tính cho an ninh công nghệ công tin; phần 
mềm máy tính để bảo vệ dữ liệu; phần mềm máy tính cho an ninh dữ liệu; phần mềm máy 
tính để ngăn chặn các cuộc tấn công vào mạng máy tính, dữ liệu, ứng dụng và các dịch 
vụ; phần mềm máy tính để phát hiện và bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bên trong; phần 
mềm máy tính cho an ninh và phát hiện, giám sát, ngăn chặn và khắc phục các mối đe 
dọa; phần mềm máy tính để bảo vệ ứng dụng, mạng lưới và tài khoản của người tiêu dùng 
khỏi bị tổn hại; phần mềm máy tính để đọc và phân tích các nhật ký sự kiện của máy tính; 
phần mềm máy tính để giám sát truy cập và hoạt động của mạng máy tính; phần mềm 
máy tính để phát hiện hành động trinh sát của bên thứ ba bởi những kẻ tấn công tiềm 
năng; phần mềm máy tính để tự động khắc phục các mối đe dọa an ninh; phần mềm máy 
tính để xác định hoạt động trái phép, độc hại hoặc bất ngờ mà có thể tạo các mối đe dọa 
cho tài khoản, ứng dụng và dịch vụ của người dùng chạy trên đám mây; phần mềm máy 
tính sử dụng công nghệ học máy để phát hiện các mối đe dọa, phát hiện các mối đe dọa 
tình báo và những bất thường để chủ động nhận biết, cảnh báo và khắc phục các hoạt 
động độc hại hoặc trái phép; phần mềm máy tính cung cấp các thông tin an ninh chi tiết 
tìm thấy về các hoạt động trái phép, độc hại hoặc bất ngờ, tiềm năng hoặc thực tế liên 
quan đến tài khoản người dùng, ứng dụng và dịch vụ. 

 
Nhóm 38: Cung cấp truy cập đến hệ điều hành và các ứng dụng máy tính được lưu trú 
thông qua mạng internet; cung cấp truy cập đến cơ sở dữ liệu; cung cấp truy cập cho 
nhiều nguời dùng đến dữ liệu trên mạng internet trong lĩnh vực an ninh mạng máy tính, 
giám sát an ninh, phát hiện và khắc phục các mối đe dọa; cung cấp truy cập tạm thời với 
máy tính từ xa cho mục đích chạy chương trình phần mềm. 

 
Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; nghiên cứu và phát triển trong lĩnh 
vực an ninh mạng, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực phần mềm; nghiên cứu và phát 
triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn hệ thống, 
phần mềm và phần cứng máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn an ninh máy tính; tư 
vấn công nghệ thông tin; tư vấn an ninh mạng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực giám sát an 
ninh và phát hiện các mối đe dọa; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần 
mềm cho an ninh mạng; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) chứa phần mềm 
cho an ninh mạng; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS) chứa phần mềm cho an ninh 
mạng, giám sát an ninh, phát hiện và khắc phục các mối đe dọa và xâm nhập, cung cấp 
việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được chứa phần mềm cho an ninh 
mạng, giám sát an ninh, phát hiện và khắc phục các mối đe dọa; cho thuê phần mềm; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm để giám sát, phát hiện, xác 
định, theo dõi, ghi nhật ký, phân tích và báo cáo trong lĩnh vực giám sát an ninh và phát 
hiện các mối đe dọa và sự xâm nhập; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa 
phần mềm để giám sát an ninh liên tục và phát hiện sự xâm nhập cho các ứng dụng và 
dịch vụ dựa trên đám mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm 
cho phép nguời dùng truy cập, truy vấn, phân tích và kiểm định các thông tin và ứng dụng 
dựa trên đám mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm trong lĩnh 
vực an ninh máy tính, giám sát an ninh, phát hiện và khắc phục các mối đe dọa; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm để thu thập, chỉnh sửa, sắp xếp, sửa 
đổi, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SaaS) chứa phần mềm cho an ninh công nghệ thông tin; cung cấp phần mềm như một 
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dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm để bảo vệ dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS) chứa phần mềm cho an ninh dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) 
chứa phần mềm máy tính để ngăn chặn các cuộc tấn công vào mạng máy tính, dữ liệu, 
ứng dụng và các dịch vụ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm 
máy tính để phát hiện và bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bên trong; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm máy tính cho an ninh và phát hiện, giám sát, ngăn 
chặn và khắc phục các mối đe dọa; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần 
mềm máy tính để bảo vệ ứng dụng, mạng lưới và tài khoản của người dùng khỏi bị tổn 
hại; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm máy tính để đọc và phân 
tích các nhật ký sự kiện của máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa 
phần mềm máy tính để giám sát truy cập và hoạt động của mạng máy tính, cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm máy tính để phát hiện hành động trinh sát 
của bên thứ ba bởi những kẻ tấn công tiềm năng; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SaaS) chứa phần mềm máy tính để tự động khắc phục các mối đe dọa an ninh; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm máy tính để xác định hoạt động trái 
phép, độc hại hoặc bất ngờ có các mối đe dọa cho tài khoản, ứng dụng và dịch vụ của 
người dùng chạy trên đám mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần 
mềm sử dụng công nghệ học máy để phát hiện các mối đe dọa, phát hiện các mối đe dọa 
tình báo và bất thường để chủ động xác định, cảnh báo và khắc phục các hoạt động độc 
hại hoặc trái phép; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) chứa phần mềm máy tính 
cung cấp các thông tin an ninh chi tiết tìm thấy về các hoạt động trái phép, độc hại hoặc 
bất ngờ, tiềm năng hoặc thực tế liên quan đến tài khoản người dùng, ứng dụng và dịch vụ. 

 

Nhóm 45: Giám sát hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu cho mục đích an ninh; dịch vụ an 
ninh máy tính hóa, cụ thể là giám sát, xác định, phát hiện và báo cáo điện tử về các hoạt 
động trái phép, độc hại hoặc bất ngờ liên quan đến tài khoản, ứng dụng hoặc dịch vụ của 
người dùng. 

 
 

(210) 4-2018-16664 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thuốc Việt   (VN) 
40/11 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-16672 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) Đặng Thị Tư   (VN) 
258 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: xích; săm, lốp; tay phanh; gương; giảm xóc; vành. 
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(210) 4-2018-16673 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Đặng Thị Tư  (VN) 
258 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: xích; săm, lốp; tay phanh; gương; giảm xóc; vành.  
 

(210) 4-2018-16674 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đặng Thị Tư   (VN) 
258 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: xích; săm; lốp, tay phanh; gương, giảm xóc; vành; chụp 
bảo vệ đèn pha; tấm chắn hướng gió; tấm chắn bảo vệ sườn xe; nắp đậy bình chứa dầu 
nhớt. 

 

 
(210) 4-2018-16675 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đặng Thị Tư  (VN) 
258 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: xích; săm; lốp; tay phanh; gương, giảm xóc; vành; chụp 
bảo vệ đèn pha; tấm chắn hướng gió; tấm chắn bảo vệ sườn xe; nắp đậy bình chứa dầu 
nhớt. 

 

 
(210) 4-2018-16676 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 1.15.3; 26.3.1 (540) 

  

(731) Đặng Thị Tư  (VN) 
258 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: xích; săm; lốp, tay phanh; gương, giảm xóc; vành; chụp 
bảo vệ đèn pha; tấm chắn hướng gió; tấm chắn bảo vệ sườn xe; nắp đậy bình chứa dầu 
nhớt. 

 
 

(210) 4-2018-16701 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BRELIL S.R.L.  (IT) 

Via Solferino 7, 20121, Milano, Italy  
(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Kem xức tóc làm ẩm; dầu xả tóc; nước xức tóc; dầu gội khô; dầu gội đầu; nước 
hoa; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; lá móng [chất 
nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế 
phẩm làm thẳng tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2018-16702 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BRELIL S.R.L.  (IT) 

Via Solferino 7, 20121, Milano, Italy   
(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế; dầu 
gội diệt chấy rận; dầu gội khô, chứa thuốc; dầu xả tóc, chứa thuốc; nước thơm xức tóc có 
chứa thuốc; nước suối nóng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm khử mùi không khí; chất 
khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; chất tẩy uế; dầu thơm dùng cho mục đích 
y tế; chế phẩm dược để trị gầu ở đầu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả 
kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cho 
thuê máy bán hàng tự động; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ các chế phẩm dược 
phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2018-16703 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BRELIL S.R.L.  (IT) 

Via Solferino 7, 20121, Milano, Italy  
(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem xức tóc làm ẩm; dầu xả tóc; nước xức tóc; dầu gội khô; dầu gội đầu; nước 
hoa; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; lá móng [chất 
nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế 
phẩm làm thẳng tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2018-16706 (220) 24.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bông Hồng Xanh  (VN) 
35 đường 20, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-16743 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.2; A24.15.7; A24.15.8 
(731) PAC CORPORATION (THAILAND) 

CO., LTD.   (TH) 
12/2 Vision Business Park Phase 2, Soi 
55/8, Ramintra Rd., Tarang, Bangkhen, 
Bangkok, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống lọc khí; máy và thiết bị làm sạch không 
khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sưởi bể nuôi loài 
thủy sinh; ống nồi hơi [đường ống] cho hệ thống cấp nhiệt; nồi hơi [trừ các bộ phận của 
máy móc]; hệ thống và máy làm lạnh; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt [bộ phận của 
hệ thống điều hoà không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi hơi đốt bằng gaz; bộ trao 
đổi nhiệt, trừ loại là bộ phận của máy móc; bơm nhiệt; thiết bị sưởi ấm; hệ thống sưởi ấm; 
hệ thống sưởi ấm [bằng nước]; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị 
gia nhiệt; lò điện gắn bên trong thùng đun nước; bể chứa nước tạo áp suất; phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho ống dẫn gaz; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị 
nước; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị gaz; phụ tùng an toàn 
dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; thiết bị khử trùng bằng clo dùng cho bể bơi; thiết bị và hệ thống thông gió [điều 
hoà không khí]; thiết bị làm nóng nước; thiết bị đun nước.  

 

 
(210) 4-2018-16744 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.2; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh nước biển. 
(731) PAC CORPORATION (THAILAND) 

CO., LTD.   (TH) 
12/2 Vision Business Park Phase 2, Soi 
55/8, Ramintra Rd., Tarang, Bangkhen, 
Bangkok, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống lọc khí; máy và thiết bị làm sạch không 
khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sưởi bể nuôi loài 
thủy sinh; ống nồi hơi [đường ống] cho hệ thống cấp nhiệt; nồi hơi [trừ các bộ phận của 
máy móc]; hệ thống và máy làm lạnh; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt [bộ phận của 
hệ thống điều hoà không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi hơi đốt bằng gaz; bộ trao 
đổi nhiệt, trừ loại là bộ phận của máy móc; bơm nhiệt; thiết bị sưởi ấm; hệ thống sưởi ấm; 
hệ thống sưởi ấm [bằng nước]; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị 
gia nhiệt; lò điện gắn bên trong thùng đun nước; bể chứa nước tạo áp suất; phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho ống dẫn gaz; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị 
nước; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị gaz; phụ tùng an toàn 
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dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; thiết bị khử trùng bằng clo dùng cho bể bơi; thiết bị và hệ thống thông gió [điều 
hoà không khí]; thiết bị làm nóng nước; thiết bị đun nước.    

 

 
(210) 4-2018-16761 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A1.1.12; A1.1.2; A26.11.8 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nuớc biển 

nhạt, xanh ngọc, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Hoàng Ngọc Hòa  (VN) 
Phòng A2-04-02 khu chung cư Gia Hòa, 

523A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 

Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 40: Gia công chi tiết máy và thiết bị dùng trong công nghiệp; gia công gỗ; sản xuất 

năng lượng; dịch vụ lưu hoá [xử lý vật liệu].  

 

Nhóm 41: Đào tạo; trường đào tạo; xuất bản sách; đào tạo từ xa; xuất bản sách và báo 

điện tử trực tuyến; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  
 

 
(210) 4-2018-16763 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.5.1; A26.11.8; A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
xanh BABIO  (VN) 
Số 32 đường Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa (dùng để bao gói). 

 

Nhóm 17: Nhựa tổng hợp (hạt nhựa); nhựa nhân tạo (hạt nhựa); hạt nhựa bán thành phẩm 

như: hạt nhựa màu cho ngành công nghiệp nhựa, màng nhựa (không dùng để bao gói). 

 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu: nguyên liệu, vật tư dùng trong ngành 

nhựa như nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), dạng thô chưa qua xử lý, nhựa tổng hợp (bán 

thành phẩm), hạt nhựa, phụ gia ngành nhựa; đồ gia dụng (như màng bọc thực phẩm; bao 

bì nhựa; các loại hộp nhựa; khay đựng chén đĩa; giá treo đồ dùng bằng nhựa; các loại 

chậu, chai, lọ nhựa) đồ nội thất; thực phẩm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghệ, chuyển giao công nghệ ngành 

nhựa, thiết kế đồ họa, thiết kế quảng cáo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-16820 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.   

 
Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 
giống để trồng.  

 

 
(210) 4-2018-16821 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam     (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.     

 
Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 
giống để trồng.  

 

 
(210) 4-2018-16822 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam     (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.     

 
Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 
giống để trồng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
868 

(210) 4-2018-16823 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam     (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.     
 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 
giống để trồng.  

 

 
(210) 4-2018-16824 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam     (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.     

 
Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 
giống để trồng.  

 

 
(210) 4-2018-16825 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ.  

 
Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 
giống để trồng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-16826 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIGFIVE Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 

động vật có hại; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ. 
 

Nhóm 31: Vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; cây giống; hạt 
giống để trồng.   

 

 
(210) 4-2018-16871 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn ALO Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và để giặt, chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế, nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sơn móng tay, son môi. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, các chất và chế phẩm dược, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2018-16872 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn ALO Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và để giặt, chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế, nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sơn móng tay son môi.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, các chất và chế phẩm dược, 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
870 

(210) 4-2018-16873 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn ALO Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và để giặt, chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế, nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sơn móng tay son môi.   

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, các chất và chế phẩm dược, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-16874 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn ALO Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và để giặt, chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế, nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sơn móng tay son môi.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, các chất và chế phẩm dược, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-16919 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.17.5 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, bánh, kem ăn.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

không cồn và nước ép hoa quả không cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
871 

(210) 4-2018-16921 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví tiền; ba lô, va li và túi du lịch, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, ví 
bò túi, túi cầm tay cho phụ nữ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, vớ (tất), nón (mũ), thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, áo mưa.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, vớ (tất), mũ (nón), 
bán buôn vải, hàng may sẵn, xuất nhập khẩu hàng hoá.  

 

(210) 4-2018-16923 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý.  
 

Nhóm 18: Túi xách, ví tiền; ba lô, va li và túi du lịch, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, ví 
bỏ túi, túi cầm tay cho phụ nữ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, vớ (tất), nón (mũ), thắt lưng (dây nịt), ca vát, áo mưa.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), ca vát, vớ (tất), mũ (nón); bán 
buôn vải, hàng may sẵn; xuất nhập khẩu hàng hoá.  

 

 
(210) 4-2018-16925 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, vớ (tất), nón (mũ), thắt lưng (dây nịt), ca vát, áo mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), ca vát, vớ (tất), mũ (nón); bán 
buôn vải, hàng may sẵn; xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-16940 (220) 25.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) OPTIC GAMING, LLC   (US) 

6170 Research Road, Suite 209, Frisco, 
Texas 75033 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tệp dữ liệu nội dung âm thanh, hình ảnh trên hệ thống phân phối nội dung, cho 
phép người dùng tự động tải xuống, trong lĩnh vực trò chơi điện tử (podcasts), túi cho máy 
vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; tai nghe dùng cho máy vi tính. 

 

Nhóm 20: Ghế ngồi chơi điện tử.  
 

Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là áo nỉ có mũ trùm đầu, áo nỉ chui đầu dài tay, áo khoác, 
áo nịt len đan hoặc dệt kim, áo phông, quần ngắn, tất đi chân, khăn quàng cổ, mũ đội đầu, 
quần chạy bộ và áo len chui đầu dài tay. 

 

Nhóm 28: Tai nghe trò chơi điện tử chuyên dụng dành cho trò chơi điện tử; cần điều 
khiển dùng cho trò chơi điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bao gồm: tệp dữ liệu nội dung âm thanh, 
hình ảnh trên hệ thống phân phối nội dung, cho phép người dùng tự động tải xuống, trong 
lĩnh vực trò chơi điện tử (podcasts), thiết bị ngoại vi máy tính là cần điều khiển, túi cho 
máy vi tính, tấm lót chuột và tai nghe để sử dụng với máy tính, ghế ngồi chơi điện tử, 
trang phục, cụ thể là áo nỉ có mũ trùm đầu, áo nỉ chui đầu dài tay, áo khoác, áo nịt len đan 
hoặc dệt kim, áo phông, quần ngắn, tất đi chân, khăn quàng cổ, mũ đội đầu quần chạy bộ 
và áo len chui đầu dài tay, tai nghe chơi điện tử chuyên dụng dùng cho trò chơi điện tử, 
cờ, móc khóa, huy hiệu ghim, nhãn dán, đề can tường và vòng tay.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát thành dòng liên tục, hiển thị dữ liệu ngay trước khi cả tệp 
tin được truyền đi dữ liệu âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn qua mạng máy tính toàn cầu 
(streaming).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp tệp dữ liệu nội dung âm thanh, hình ảnh trên 
hệ thống phân phối nội dung, cho phép người dùng tự động tải xuống, trong lĩnh vực trò 
chơi điện tử (podcasts); dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp video trò chơi điện tử trực 
tuyến, cung cấp thông tin trực tuyến và tin tức trong lĩnh vực trò chơi điện tử, video hướng 
dẫn chơi trò chơi điện tử và sự kiện trò chơi điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp 
video phát lại và streaming trực tiếp video cuộc chơi trò chơi điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-16957 (220) 28.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần APIC Hà Nội 
DECO  (VN) 
Số 110 Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giầy, thành phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 14: Đá ngọc (đá quý). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-17015 (220) 28.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.4.6; A26.11.12 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển 

đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Đức  (VN) 
Xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Mứt ướt, sữa và sản phẩm từ sữa khác.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm từ bột; 

bánh mì, bánh qui, lương khô, bánh gatô, các sản phẩm bánh kẹo, mật ong, xirô từ mật 

đường; kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mứt, sữa và sản phẩm từ sữa khác; cà 

phê, chè, ca cao, đường, chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm từ bột; bánh mì, bánh 

qui, lương khô, bánh gatô, các sản phẩm bánh kẹo; mật ong, xirô từ mật đường; lớp áo 

bọc bằng đường; kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2018-17114 (220) 28.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(300) 2017 33960 12.12.2017 AZ 

  

(731) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, 

Washington 98052-6399, United States 

of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính cho việc lưu trữ (hosting), 

vận hành, quản lý và phát triển trò chơi video. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nền tảng như một dịch vụ (paas); dịch vụ nền tảng như một dịch vụ 

(paas) với nền tảng phần mềm máy tính dùng cho việc vận hành, quản lý và lưu trữ 

(hosting) trò chơi video trực tuyến; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas); dịch vụ 

phần mềm như một dịch vụ (saas) với phần mềm máy tính dùng cho việc vận hành, quản 

lý và lưu trữ (hosting) trò chơi video trực tuyến. 
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(210) 4-2018-17127 (220) 28.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) NINGBO PORT SOUTHEAST 

LOGISTICS GROUP CO., LTD  (CN) 
5F SEL Building, Changle Road No. 
258, Eastern New City, Yinzhou District, 
Ningbo, People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý chuỗi cung ứng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải; vận chuyển hàng hóa; xếp hàng vào kho; trạm bốc dỡ 
công-ten-nơ (cất giữ hàng hóa); đại lý vận tải biển; dịch vụ vận tải [hàng hoá]; vận chuyển 
hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-17183 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.13.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ATOMY  (VN) 
Phòng số 02, tầng trệt, tòa nhà Broadway 
E, số 2, Bertrand Russel, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất kích thích miễn dịch; thảo 
dược; chế phẩm dược chăm sóc da; chế phẩm vitamin; băng vệ sinh. 

 

Nhóm 05: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, xà phòng; chế phẩm làm mềm 
vải. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; catalô; giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm [đồ dùng văn 
phòng]; bìa cặp để kẹp tài liệu; tờ rơi; phiên bản đồ hoạ. 

 

Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi đeo vai học sinh; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; 
túi du lịch; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; bao/túi/bị/xắc. 

 

Nhóm 20: Gối; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng cho văn phòng; giá 
nhiều ngăn để chai lọ; khung bàn chải; thân bàn chải. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình bếp nóc; bàn chải; cọ chải lông mi; bút 
vẽ lông mày; đồ dùng tẩy trang; bông phấn trang điểm. 

 

Nhóm 24: Chăn du lịch [chăn cuộn]; rèm mắt cáo [bằng vải]; khăn mặt bằng vải; tấm trải 
phủ giường; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; khăn ăn, không làm bằng giấy. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; dây đeo quần; khăn quàng cổ; găng tay 
[trang phục]; giày. 
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Nhóm 26: Khoá cài giày; khoá cài [phụ kiện của trang phục]; khoá cài của thắt lưng; khoá 
kéo; băng đeo tay; miếng đính trang trí [đồ may vá].  

 
Nhóm 29: Rau đông khô; chiết xuất từ rong biển cho thực phẩm; rau đã sấy khô; rau trộn; 
rau, củ, đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Cà phê; mì sợi; mì ramen; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn đã 
được chế biến trên cơ sở mì sợi; gia vị. 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nuớc ép trái cây không có cồn, đồ uống trên cơ sở mật ong 
không chứa cồn; nước ép trái cây; nước khoáng, nước uống có gaz; đồ uống không cồn có 
hương vị cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu: mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, chế phẩm làm 
sạch, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm, đồ trang 
điểm (mỹ phẩm), bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước xức tóc, chế phẩm 
đánh răng, chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, 
dầu gội đầu, dầu xả tóc, son môi, phấn trang điểm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy 
trang, sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), sữa làm 
sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), mỹ phẩm có nguồn gốc 
thảo mộc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, kem làm trắng da, xà phòng, chế phẩm 
chống nắng, chế phẩm làm mềm vải [dùng để giặt], chế phẩm tẩy trắng để giặt, chế phẩm 
đánh bóng, kem đánh bóng, chế phẩm tẩy sáp đánh bóng sàn nhà, nền nhà [chế phẩm cọ 
rửa], chất kích thích miễn dịch, thảo dược, trà thảo dược, rễ cây thuốc, chế phẩm dược để 
chăm sóc da, chế phẩm vitamin, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, nút 
gạc dùng khi có kinh nguyệt, khăn vệ sinh, khăn tắm [trừ quần áo], khăn phủ giường, 
khăn trải bàn, không làm bằng giấy, khăn ăn, không làm bằng giấy, khăn mặt bằng vải, 
khăn tắm bằng vải, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, tã lót trẻ em, thực phẩm 
cho em bé, chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng, chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục 
đích y tế, chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt, miếng lót của quần lót [vệ sinh], 
băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, chất bổ sung dinh dưỡng, hệ thống và 
thiết bị nấu nướng, giấy vệ sinh, giấy thấm, khăn ăn bằng giấy, đồ dùng văn phòng trừ đồ 
đạc, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, cặp chứa các vật dụng 
âm nhạc, va li chứa các vật dụng âm nhạc, túi du lịch, ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ 
bên trong], ví tiền, ví bỏ túi, bao/túi/bị/xắc, vật liệu giả da, da giả, đệm, nệm, gối, đồ đạc 
(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng trong văn 
phòng, nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng, chảo rán không dùng điện, chảo 
chiên không dùng điện, chảo rán, xoong hầm thịt, nồi áp suất, không dùng điện, bàn chải, 
cọ chải lông mi, bàn chải lông mày, bút vẽ lông mày, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang 
điểm, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ mỹ phẩm, 
chăn, mÒn bông, chăn bông, chăn du lịch [chăn cuộn], chăn du lịch [quấn thành cuộn], 
rèm che bên ngoài cửa bằng vật liệu dệt, rèm mắt cáo [bằng vải], khăn mặt bằng vải, khăn 
lau mặt bằng vải, quần áo, trang phục, áo khoác choàng [trang phục], áo va-rơi [trang 
phục], áo khoác ngoài, áo gilê, áo lót; áo chẽn không tay, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo 
phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], quần áo ngủ, quần đùi, 
quần ngắn của đàn ông, quần lót, giày, áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài, quần áo 
bơi, áo nịt ngực, dây đeo quần, khăn quàng cổ, găng tay [trang phục], đồ đi ở chân, khóa 
cài giày, khoá cài [phụ kiện của trang phục], khoá cài của thắt lưng, rau đông khô, chất 
chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm, rau đã sấy khô, hạt, đã chế biến, dầu dùng 
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cho thực phẩm, dầu ôliu cho thực phẩm, cà phê, mì sợi [mì dẹt], miến [sợi dẹt], mì ramen 
[món mỳ Nhật Bản], đồ uống trên cơ sở trà, trà, bánh kẹo đường, sôcôla, đồ uống trên cơ 
sở sôcôla, đồ gia vị, gia vị thập cẩm, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ 
uống từ nước quả ép không có cồn, đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn, nước ép 
trái cây, nước quả ép, nước khoáng [đồ uống], nước uống có gaz, đồ uống không cồn có 
hương vị cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-17226 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Trần Hạ Tuyên  (VN) 
318/12 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do 

nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ 
ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2018-17228 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nhật Khang  
(VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường dùng trong bệnh viện; ghế võng xếp; giường xếp; giường gấp; ghế xếp; 

bàn viết. 
 

 
(210) 4-2018-17249 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
Giang Nam  (VN) 
Số 99, đường Bạch Đằng, phường Đông 
Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
 

Nhóm 29: Nước sữa; sữa chua; sữa đặc; sữa bột; mít sấy; dầu ăn; hạt điều đã qua chế biến. 
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; chè (trà).  
 

Nhóm 32: Bia. 
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Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-17250 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.15; A5.7.23; A5.3.13; 5.7.14 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
(731) MANGO CONSULTANTS COMPANY 

LIMITED.   (TH) 
555 Rasa Tower 1 Floor 23, Unit 2304 - 
1, Phahonyothin Rd, Chatuehak, 
Bangkok 10900 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần cứng máy vi 
tính, phần mềm máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, 
trừ chuyển đổi vật lý; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-17251 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.25; 23.1.1; 24.9.1 
(731) BIN-VIN (SHANGHAI) TRADING 

CO., LTD.   (CN) 
Room 101, No-428, Changning Road, 
Changning District, Shanghai, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu cốc-tai; rượu tiêu cơm uống sau bữa ăn [rượu mùi và rượu mạnh]; rượu 
vang; rượu mạnh [đồ uống]; đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả.  

 

 
(210) 4-2018-17275 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MEITU (CHINA) LIMITED  (CN) 

Unit 8106B, 81/F, International 
Commerce Centre, 1 Austin Road West, 
Kowloon, Hong Kong SAR China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh 
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thông qua một trang web; dịch vụ khuyến mại cho người khác; quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 38: Truyền video theo yêu cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền tin và ảnh 
có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ hãng tin tức; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ 
viễn thông]; truyền thư điện tử; truyền tập tin số. 

 

Nhóm 41: Cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu 
cầu; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo; thông tin giải trí; dịch vụ giải 
trí; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; sản xuất phim trừ phim 
quảng cáo; nhiếp ảnh. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; điện toán đám 
mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 
phẩm mới cho người khác; dịch vụ mã hóa dữ liệu; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu 
điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-17320 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bóng đèn 

Điện Quang   (VN) 
121 - 123 - 125 Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho thiết bị chiếu sáng tự động thông 
minh (ghi sẵn); thiết bị điều khiển hệ thống điện; công tắc điện điều khiển thông minh; ổ 
cắm điện điều khiển thông minh; phần mềm tư vấn chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2018-17349 (220) 30.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A26.11.12; 26.2.7; 26.15.1 
(591) Vàng, đen, trắng, da cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Duy Hiền   (VN) 
Lô A10, KDC Nam Cẩm Lệ, xã Hòa 
Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng ngọc trai; đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồ trang sức.  
 

Nhóm 19: Các sản phẩm nghệ thuật làm bằng đá dùng để trang trí. 
 

Nhóm 44: Nuôi thủy sản.  
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(210) 4-2018-17406 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2; 26.3.1; A26.3.6; 26.5.1; 

26.15.15 
(591) Cam, cam nhạt, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NALEE  (VN) 
50 Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nước hoa, dụng cụ y tế và chế phẩm 
vệ sinh, túi xách, quần áo thời trang, hóa chất sử dụng trong công nghiệp, kìm (kềm), 
dụng cụ làm móng tay, dụng cụ làm móng (nail), dụng cụ ngành tóc; quảng cáo; tổ chức 
giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa, như: mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, nước hoa, dụng cụ y tế và chế phẩm vệ sinh, túi xách, quần áo thời 
trang, hóa chất sử dụng trong công nghiệp, kìm (kềm), dụng cụ làm móng tay, dụng cụ 
làm móng (nail), dụng cụ ngành tóc; môi giới thương mại.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, làm đầu; dịch vụ trang điểm; dịch vụ gội đầu và mát-xa 
(massage) mặt; hoạt động của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ tắm hơi, mát -xa 
(massage) và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự.   

 

 
(210) 4-2018-17423 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh da trời, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 
Bất động sản Hà Nội 114  (VN) 
Nhà A11, ngõ 178 đường Đình Thôn, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); cho thuê bất động sản; định giá bất động 
sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-17425 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.3.3; 26.1.2 
(731) JOSHUA ANDREW DEETZ   (US) 

721 Buchanan Albany, California, 94706 
USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp, bộ phận và phụ tùng của xe đạp cụ thể là: khung xe đạp, xe đạp gấp, xe 
đạp đua, phuộc xe đạp, cốt yên xe đạp, pô-tăng xe đạp, vành bánh xe đạp, lốp xe đạp, yên 
xe đạp, bánh xe đạp, moay-ơ xe đạp, đùi đĩa xe đạp, xe scutơ điện (xe cộ), xe đạp điện, xe 
đạp điện trợ lực.  

 
 

(210) 4-2018-17491 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) THE COFFEE CLUB PTY LTD   (AU) 

Level 13, 199 Grey Street, South 
Brisbane, Queensland, 4101, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán bán rượu 
nhẹ, dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-17495 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A19.3.4; 25.7.17; A10.1.16 
(731) MR. SHAMDATH RAGOEBIER   (SR) 

Dr. Sophi Redmondstraat 176 B, 
Paramaribo, Rep. Suriname  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng dành cho người hút thuốc, cụ thể là, ống đầu 
lọc, ống đựng xì gà, đầu lọc cho thuốc lá, ống dùng cho thuốc lá điếu; diêm.  

 

 
(210) 4-2018-17524 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, vàng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Phú Hưng Việt Nam  (VN) 
Số nhà 32D Trung tâm Hỗ trợ và Phát 
triển Thương mại khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng: nhôm, inox, sắt, thép; khóa cửa bằng kim loại; các loại 
phụ kiện cửa bằng kim loại; các loại cửa (cửa thép, cửa nhôm, cửa cuốn bằng kim loại); 
vách các loại (vách kim loại, vách nhôm) cho các tòa nhà cao tầng), khuôn cửa bằng kim 
loại. 

 

Nhóm 09: Khóa từ, khóa vân tay, khóa điện tử. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
881 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các loại cửa không bằng kim loại; kính các 
loại; khuôn cửa không bằng kim loại; vách kính lớn cho các toà nhà cao tầng. 

 

 
(210) 4-2018-17548 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị Công 
nghiệp Việt  (VN) 
45A, đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải; động cơ khởi động không dùng cho xe cộ; thiết bị nâng; thiết bị đánh 
lửa cho động cơ đốt trong; máy công cụ; thiết bị gia công cơ khí. 

 

Nhóm 37: Trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; dịch vụ nạp nhiên liệu và 
bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế bản vẽ xây dựng; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 
vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như cầu, đường, 
thiết bị điện, hóa chất; nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-17560 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng, nâu. 
(731) Hợp tác xã dược liệu xanh 

Đông Triều  (VN) 
Thôn Năm Giai, xã Tràng Lương, huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) và sản phẩm làm từ chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà) có ga và 
không có ga; chè (trà) thảo mộc và dung dịch chè (trà) thảo mộc không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2018-17604 (220) 31.05.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.11.11; 5.7.1; 5.7.21; 5.9.15 
(591) Đỏ, trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp hữu 
cơ Đắk Nông  (VN) 
Bon Đắk R'Moan, xã Đăk R'Moan, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt tiêu thô, chưa chế biến. 
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(210) 4-2018-17606 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 6.1.2; 26.3.4; 26.4.2; 26.7.25 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
bơ M'N«ng  (VN) 
Thôn Tân Phú, xã Đăk R'Moan, thị xã 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi. 
 

 
(210) 4-2018-17624 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 1.15.24; 18.3.2; 

18.3.23; 3.7.17; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lam, xanh nước 

biển, tím nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã mua bán và chế 
biến thủy sản Xuân Hồng  (VN)
Thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tinh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc, cá khô, mực khô, ruốc khô. 

 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, mắm nêm, mắm ruốc, cá khô, mực khô, ruốc khô. 
 

 
(210) 4-2018-17629 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.9; A1.1.10; A1.1.12; A1.1.5; 

24.15.21; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, đen, tím, hồng. 

(731) Công ty cổ phần Giáo dục 
Quốc tế Kim Cương  (VN) 
A22 - BT4 phố Bùi Xuân Phái, khu đô 

thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trung tâm ngoại ngữ: dạy ngoại ngữ, phiên dịch, 

gia sư (dạy kèm).  
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(210) 4-2018-17642 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) WACOAL CORP.  (JP) 

29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, 

Kyoto-shi, Kyoto 601-8530, JAPAN 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần; cạp 

quần (trang phục); thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; trang phục dùng trong các lễ hội 

hoá trang; quần áo thể thao; quần áo lót; quần áo mặc bên trong; trang phục lót; đồ đội 

đầu; quần áo bơi; quần áo ngủ; miếng đệm lót che núm vú được định hình bằng cách gắn 

chất dính và một miếng giấy chống dính (đồ lót); miếng dán che núm vú (đồ lót). 
 

 
(210) 4-2018-17643 (220) 31.05.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 

6001 Bollinger Canyon Road, San 

Ramon, CA 94583, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu phun làm từ dầu mỏ dùng trong nghề làm vườn để phòng trừ dịch hại. 
 

 
(210) 4-2018-17683 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) 1. Phạm Thị Tuyết Hương  (VN) 
205 Cầu Xây, khu phố 5, phường Tân 

Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Lê Bảo Trâm  (VN) 
ấp Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng, 

huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức cụ thể là: nhẫn, bông tai, lắc tay, lắc chân, dây chuyền, 

đồ trang sức bằng bạc, trang sức đá phong thủy; mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), 

thắt lưng (dây nịt); mua bán túi xách, ví tiền, ba lô; mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-17706 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Xanh biển, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tam   (VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe 

đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), hạt điều sấy khô, trái cây sấy khô, gạo.  
 

 
(210) 4-2018-17707 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh tím than, xám. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tam   (VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe 

đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), hạt điều sấy khô, trái cây sấy khô, gạo.  
 

 
(210) 4-2018-17708 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; A26.11.12 

(591) Xanh tím than, trắng, xám 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tam   (VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe 

đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), hạt điều sấy khô, trái cây sấy khô, gạo.  
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(210) 4-2018-17709 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.11; 26.1.6; 26.1.4; 26.4.1 
(591) Xanh tím than, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tam   (VN) 
60/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: phụ tùng xe gắn máy, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe 

đạp, phụ tùng xe ô tô, vòng bi, ổ bi, bạc đạn (đĩa), hạt điều sấy khô, trái cây sấy khô, gạo.  
 

 
(210) 4-2018-17720 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 40-2017-0165694 22.12.2017 KR 

(731) GERMAN HOUSE CORPORATION  
(JP) 
3-2-28, Tozukahigashi, Kawaguchi-shi, 
Saitama 333-0802 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường, không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; tấm lợp 
mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; ngói, không bằng kim 
loại; máng nước trên mái, không bằng kim loại; phiến đá xám lợp mái; mép gờ mái nhà, 
không bằng kim loại; sàn, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; 
ống dẫn cứng, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm lát, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; dạ phớt cho xây dựng; 
dầm, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đường gờ, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; bìa cứng dùng cho xây 
dựng; đất sét; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; lớp che ngoài, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng; cột trụ, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vật liệu gia cố, không bằng 
kim loại, dùng cho xây dựng; cột chống, không bằng kim loại; ván lợp mái, không bằng 
kim loại; ván ốp chân tường, không bằng kim loại; lớp phủ bằng xi măng để chống cháy; 
vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vách ngăn, không bằng kim 
loại; khoáng sản phi kim loại dùng để xây dựng; vật liệu xây dựng bằng gốm; gạch gốm; 
vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch gốm đề sử dụng trong lò 
nung chịu lửa; vật liệu xây dựng làm bằng linoleum để gắn lên/sửa chữa tường hoặc sàn; 
vật liệu xây dựng bằng nhựa, vật liệu xây dựng bằng nhựa tổng hợp; nhựa đường; vật liệu 
xây dựng bằng nhựa đường; cao su dùng trong xây dựng hoặc làm vật liệu xây dựng; vữa 
(thạch cao) dùng cho mục đích xây dựng; vôi dùng trong xây dựng hoặc làm vật liệu xây 
dựng; vật liệu xây dựng hoặc công trình xây dựng bằng thạch cao; công trình xây dựng, 
không bằng kim loại; công trình xây dựng có thể chuyên chở được không bằng kim loại; 
xi măng và các sản phẩm của chúng; vữa dùng cho xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê 
tông; vữa lỏng dùng trong xây dựng; gỗ xây dựng; tấm gỗ ép; gỗ dán; gỗ nhân tạo; vật 
liệu làm bằng sợi thủy tinh và nhựa dùng cho xây dựng; gỗ chống cháy; gỗ bảo quản 
(chống sâu); tấm trần bằng gỗ; tấm ván sàn gỗ; tấm mái nhà gỗ; gỗ bán thành phẩm; gỗ 
dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; gỗ bán thành phẩm; tấm gỗ ép dùng cho xây 
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dựng; ván gỗ dùng cho xây dựng; thanh gỗ để ốp tường; tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; tấm 
gỗ lát; ván lát sàn gỗ; vật liệu cách nhiệt bằng gỗ, dùng cho xây dựng; đá để xây dựng; đá 
nhân tạo; kính xây dựng; kính cách ly cho xây dựng; kính cửa sổ cho xây dựng; tấm thạch 
cao.  

 

 
(210) 4-2018-17776 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SUNLI  (VN) 
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Chuối sấy; mít sấy; dứa sấy, xoài sấy; táo sấy; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; cacao; thạch (dạng bánh kẹo); cà phê; mứt kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-17777 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SUNLI  (VN) 
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Chuối sấy; mít sấy; dứa sấy, xoài sấy; táo sấy; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; cacao; thạch (dạng bánh kẹo); cà phê; mứt kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-17823 (220) 03.06.2016 

(641) 4-2016-16220 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá đậm, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HASAKI BEAUTY 
& S.P.A  (VN) 
71 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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Nhóm 35: Mua bán thương mại điện tử trực tuyến, mua bán điện gia dụng: đồ dùng nhà 
bếp: nồi các loại, bếp các loại, máy xay-máy ép, bình đun siêu tốc, máy pha cà phê, lò vi 
sóng, lò nướng, vỉ nướng, máy làm sữa đậu nành, thiết bị gia đình: bàn ủi-bàn là, quạt 
điện, máy hút bụi, máy giặt, phụ kiện thiết bị số, máy ảnh quay phim, điện thoại máy tính 
bảng, láp tóp máy tính, tivi thiết bị nghe nhìn, thời trang nam nữ: quần áo, giầy dép, đồ 
lót, túi sách, thắt lưng, đồ dùng cho nhà cửa: đời sống: máy khoan-mũi khoan, máy mài-
máy cắt, vòi nước-máy xịt rửa, dụng cụ cắt ống, kéo cắt ống, kéo cắt tôn, máy hàn, bách 
hóa trực tuyến: giường gỗ cho bé, gối, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa, cầu lông-
tennis, bóng bàn, bóng đá, bóng rổ - bóng chuyền, cầu đá cầu mây, patin-ván trượt, bơi 
lội, các loại cờ, đồ dùng cho du lịch-dã ngoại: túi thể thao, nón bảo hiểm, vali, túi ngủ, 
lều, ô dù, áo mưa.  

 
 

(210) 4-2018-17836 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SHENZHEN SOOPII TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 
East of F/8, BLDG A9, Longwangmiao 
Industrial Zone, Baishixia, Fuyong St., 
Bao'an Dist., Shenzhen 518000 CHINA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe, vỏ hộp loa; micrô; loa phóng thanh; khung ảnh kỹ thuật số; máy thu 
thanh; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); mạch tích hợp; phích cắm, ổ cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); nguồn điện; đầu nối cho đây điện; bộ nối điện 
(đường nối điện); pin sạc điện; thiết bị nạp ắc quy; pin mặt trời.  

 
 

(210) 4-2018-17864 (220) 01.06.2016 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.6 
(591) Kem, nâu, đen, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ Thuận Hòa BP  (VN) 
Thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]. 
 

 
(210) 4-2018-17870 (220) 01.06.2016 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lam, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ Tân 
Thành Tài   (VN) 
270/19 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy mô tơ không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: máy phát điện, máy mô tơ, biến thế điện, thiết bị phân 
phối và điều khiển điện.  

 

 
(210) 4-2018-17871 (220) 01.06.2016 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ Tân 
Thành Tài   (VN) 
270/19 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy mô tơ không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: máy phát điện, máy mô tơ, biến thế điện, thiết bị phân 
phối và điều khiển điện.  

 

 
(210) 4-2018-17887 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.11.22; A16.1.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga   (VN) 
Tầng 15, toà nhà Center Building, số 85 
Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính và thiết bị ngoại biên; máy móc văn phòng cụ thể là camera văn 
phòng; thiết bị tín hiệu; thiết bị truyền thông chỉ đường; tinh thể điện vật liệu carbon và 
linh kiện điện tử; chuông báo động, pin và sạc. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-17966 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Nâu, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Đô 
thị và Xây dựng 379  (VN) 
Lô 1-2 DV, khu đô thị 379, đường Phan 
Bá Vành, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); đại lý bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-17967 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A20.7.2 
(591) Vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Đô 
thị và Xây dựng 379   (VN) 
Lô 1-2 DV, khu đô thị 379, đường Phan 
Bá Vành, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); đại lý bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-17968 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A20.7.2 
(591) Vàng, xám, xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Đô 
thị và Xây dựng 379   (VN) 
Lô 1-2 DV, khu đô thị 379, đường Phan 
Bá Vành, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); đại lý bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-17969 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.25; 5.13.25; 25.1.9; 24.1.1; A14.5.3
(591) Trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Đô 
thị và Xây dựng 379   (VN) 
Lô 1-2 DV, khu đô thị 379, đường Phan 
Bá Vành, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); đại lý bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-17985 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.9; 26.1.6; 25.7.17 
(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh da trời, xanh lá 

cây, trắng. 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (ROHTO SEIYAKU KABUSHIKI 
KAISHA)   (JP) 
8-1, Tatsuminishi 1 Chome, Ikuno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 544-8666 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; huyết thanh làm đẹp (mỹ phẩm); bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm trang điểm; kem làm trắng da; mặt nạ làm 
đẹp, chế phẩm dưỡng ẩm (mỹ phẩm); dầu gội; xà phòng; nước thơm dưỡng da; nước xức 
tóc; chế phẩm dưỡng da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; nước xúc miệng không 
dùng cho mục đích y tế; son làm bóng môi không chứa thuốc; son dưỡng môi không chứa 
thuốc; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; kem dưỡng ẩm cho tóc [dùng cho 
mục đích mỹ phẩm]; phấn bột dùng cho mặt [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; sữa dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem; son môi; xà phòng dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; xà 
phòng chống đổ mồ hôi; chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế; xà phòng khử 
mùi; chất chống đổ mồ hôi; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; khăn giấy đuợc tẩm, thấm ướt 
nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm trị mụn, không dùng cho mục đích y tế; xà phòng trị mụn, 
không dùng cho mục đích y tế; len bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2018-18005 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 24.15.21; A24.15.11; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng, 

đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân Thành Long  
(VN) 
Số nhà 228, đường Lê Thanh Nghị, 
phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

Nhóm 11: Thiết bị máy móc dùng để lọc nước; thiết bị làm nóng nước tắm; bồn tắm; chậu 
vệ sinh; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); thiết bị và hệ thống dùng cho việc 
phân phối nước và vệ sinh.  
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị để chiếu sáng, bồn vệ sinh, buồng vệ sinh, vòi nước, vòi hoa 
sen, phụ kiện bồn tắm, bồn tắm, gương dùng trong nhà tắm, giá treo khăn tắm, vật dụng 
giữ giấy vệ sinh, giá giữ xà phòng, hộp đựng xà phòng, vật dụng giữ bàn chải đánh răng, 
vòi hoa sen, thiết bị và hệ thống dùng cho việc phân phối nước và vệ sinh dùng trong nhà 
tắm, thiết bị làm nóng nước, hệ thống điều hoà không khí, máy hút mùi thức ăn, máy khử 
mùi thức ăn, quạt thông gió, tủ bếp, chậu rửa bát, bếp điện, máy rửa bát, vòi rửa dùng 
trong nhà bếp, thiết bị máy móc dùng để lọc nước, giường, tủ, bản, ghế, kệ sách, đồ trang 
trí nội thất, đồ trang trí ngoại thất, xuất nhập khẩu thiết bị đế chiếu sáng, bồn vệ sinh, 
buồng vệ sinh, vòi nước, vòi hoa sen phụ kiện bồn tắm, bồn tắm, gương dùng trong nhà 
tắm, giá treo khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh, giá giữ xà phòng, hộp đựng xà phòng, 
vật dụng giữ bàn chải đánh răng, vòi hoa sen, thiết bị và hệ thống dùng cho việc phân phối 
nước và vệ sinh dùng trong nhà tắm, thiết bị làm nóng nước, hệ thống điều hoà không khí, 
máy hút mùi thức ăn, máy khử mùi thức ăn, quạt thông gió, tủ bếp, chậu rửa bát, bếp điện, 
máy rửa bát, vòi rửa dùng trong nhà bếp, thiết bị máy móc dùng để lọc nước, giường, tủ, 
bàn, ghế, kệ sách, đồ trang trí nội thất, đồ trang trí ngoại thất.  

 

(210) 4-2018-18033 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.19; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh nước biển đậm, xanh, trắng, 

đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Hoàng Anh  (VN) 
Số 16/54 Ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: miếng dán. 
 
 

(210) 4-2018-18038 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.7; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH QCONS   (VN) 
80/6 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Lập dự toán công trình; tư vấn đấu thầu. 
 

Nhóm 36: Quản lý chi phí dự án các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô 
thị và công nghiệp; lập dự án đầu tư tài chính; quản lý chi phí công trình. 

 

Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng 
khu đô thị và công nghiệp; thi công trang trí, sửa chữa nội ngoại thất công trình; thi công 
xây dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, đường dây, trạm biến áp; thi 
công và gia công lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh, thiết bị công nghiệp, xử lý gia cố nền 
móng công trình; lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (trừ thiết bị tin học); quản 
lý dự án các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp; tư vấn 
xây dựng. 
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Nhóm 42: Thiết kế hệ thống cơ điện lạnh trong công trình xây dựng; thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; lập dự án đầu 
tư; thẩm tra thiết kế và thẩm tra tổng dự án công trình; kiểm định khối lượng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-18103 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.21; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

Thiết Bị Sao Mai  (VN) 
160 đường số 3, KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy chiếu đa năng; màn hình LED; màn hình mô phỏng; thiết bị mô phỏng y 
học (thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, không dùng 
trong mục đích y tế); phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu chiếu đa năng; màn hình LED, màn hình mô phỏng, thiết 
bị mô phỏng y học (thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào 
tạo, không dùng trong mục đích y tế), phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-18106 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 073889 05.12.2017 JM 

(731) DELL INC.  (US) 
One Dell Way, Round Rock, TEXAS 
78682, USA 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị mạng máy tính, cụ thể là thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến; phần 
cứng máy tính, cụ thể là tường lửa và hệ thống điện thoại. 

 

 
(210) 4-2018-18114 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần sáng tạo 

DV&H   (VN) 
Số 4 ngõ 445/50/20 đường Lạc Long 
Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ chơi, văn phòng phẩm, quà lưu niệm; quảng cáo; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản 

phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; marketing; sản xuất phim quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và 

truyền hình; chụp ảnh dưới dạng vi phim; biên tập băng hình; giới thiệu phim trình chiếu.  
 

 
(210) 4-2018-18142 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đòi nợ An 
Khang  (VN) 
232/5 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đòi nợ.  
 

 
(210) 4-2018-18168 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng đô 
thị Vân Phong  (VN) 
248 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch 

(chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-18169 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(731) XIANGPENG YANG  (CN) 

No.06, Group 3, Guanjia Village, 

Kuangshan Township, Lengshuijiang 

City, Hunan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; vòng đệm 

bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; nắp đậy bằng kim loại cho 

đồ chứa đựng. 
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Nhóm 12: Đai ốc dùng cho bánh xe của phương tiện vận tải; ổ trục cho bánh xe cộ; bánh 
xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; bánh lái cho xe cộ; thắt lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi 
của xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-18173 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A24.15.7; 24.15.21 
(731) WORLD WRESTLING 

ENTERTAINMENT, INC.  (US) 
1241 East Main Street, Stamford, CT 
06902, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo, áo sơ mi, áo vét, áo ấm tay dài (áo chui đầu), áo có mũ; 
áo khoác ngoài, cụ thể là, áo khoác; quần [trang phục], quần dài, quần đùi (quần soóc), 
quần áo lót, váy, quần áo ngủ, quần áo lót cho phụ nữ, ca vát, khăn quàng cổ, găng tay, đồ 
bơi; trang phục dùng trong lễ halloween và các lễ hội hoá trang [quần áo]; đồ đi chân, cụ 
thể là, giày, giày thể thao có đế bằng cao su, dép lê, dép xỏ ngón, giày cao cổ (giày ống); 
đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai; cổ tay áo hay băng đeo cổ tay [trang phục]; khăn 
rằn [khăn quàng cổ]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, chương trình truyền hình về giải trí thể thao; dịch vụ 
giải trí, cụ thể là, sản xuất chương trình và triển lãm các sự kiện đấu vật chuyên nghiệp 
được biểu diễn trực tiếp và thông qua các phương tiện truyền hình; dịch vụ giải trí, cụ thể 
là chương trình truyền hình về đấu vật chuyên nghiệp; dịch vụ giải trí, cụ thể là chương 
trình truyền hình dựa trên hoạt động thực tế đang diễn ra liên quan đến đấu vật; cung cấp 
tin tức và thông tin về đấu vật thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí; tổ chức, 
sắp xếp và tiến hành các hoạt động thể thao; dịch vụ giải trí thể thao; cung cấp tin tức và 
thông tin giải trí và thể thao; sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất chương trình 
truyền hình thực tế; sản xuất chương trình truyền hình phải trả phí cho mỗi lần xem; dịch 
vụ giải trí được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu; sản xuất chương trình truyền hình 
được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí thể thao được cung cấp qua 
mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-18217 (220) 05.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.13.4; 8.7.25; 19.7.1; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FastT  (VN) 
21 Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm: mật ong. 
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(210) 4-2018-18228 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.30; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Vàng, xám, đen, trắng, xanh dương nhạt.
(731) Công ty cổ phần tư vấn giải 

pháp truyền thông Việt  (VN) 
119C/25/4 Đặng Chất, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn truyền thông (nhằm mục đích hỗ trợ kinh doanh 

thương mại); tổ chức sự kiện (nhằm mục đích quảng cáo, thương mại); viết kịch bản 
quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông; tư vấn truyền thông (tư vấn chuyên môn, không nhằm 
mục đích thương mại). 

 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật; tổ chức sự kiện truyền thông. 

 

 
(210) 4-2018-18248 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.21; 4.5.12; 26.3.4 (540) 

  

(731) Trần Quốc Minh  (VN) 
Số 14B ngách 72/73/59 Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ vật trang trí (lưu động).  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2018-18266 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 24.9.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Văn Miếu  (VN) 
Thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh tô; bánh ngọt; bánh quy; bánh bông lan.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
896 

(210) 4-2018-18267 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.3.23 
(591) Vàng đậm, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SPORTS TURF 
SOLUTIONS  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất và phân bón cho cỏ sân gôn, cỏ sân thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-18268 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SPORTS TURF 
SOLUTIONS  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất và phân bón cho cỏ sân gôn, cỏ sân thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-18304 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nệm An Gia  (VN) 
164 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su, nhựa mủ; đệm lót.  
 

Nhóm 20: Giường; khung giường [bằng gỗ], đệm, nệm; ghế dài; đệm, nệm lò xo; gối; ghế 
[ngồi]; ghế trường kỷ; bàn.  

 

Nhóm 24: Vỏ đệm, vỏ nệm, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn; áo gối, vỏ gối; mÒn bông, chăn 
bông; khăn phủ giường, tấm phủ giường; vải bọc [bọc đệm].  
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Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; giới thiệu, trưng bày sản 
phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; mua bán nệm, đệm, ga, 
gối, gối ôm) giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích 
thương mại và quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-18389 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 25.7.20; 26.1.5 
(731) ARBIO AKTIEBOLAG  (SE) 

BOX 55525, 102 04 Stockholm, Sweden 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân tích kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh và thông tin về thương 
mại; dịch vụ quảng cáo, marketing và đẩy mạnh bán hàng; hỗ trợ việc điều hành kinh 
doanh; quản lý kinh doanh; dịch vụ hành chính trong kinh doanh; dịch vụ mạng lưới kinh 
doanh; xuất bản tài liệu quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; tham vấn, tư vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2018-18413 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) OUTBACK STEAKHOUSE OF 

FLORIDA, LLC  (US) 
2202 N. West Shore Blvd., 5th Floor, 
Tampa, Florida 33607 USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Hành, đã được nấu chín. 
 

 
(210) 4-2018-18414 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) OUTBACK STEAKHOUSE OF 

FLORIDA, LLC  (US) 
2202 N. West Shore Blvd., 5th Floor, 
Tampa, Florida 33607 USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc 
tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện để mang đi 
(take-away); cung cấp thức ăn và đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các 
cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch vụ nhà hàng và quầy rượu (quán bar); dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, và các dịch vụ 
chỗ ở hoặc lưu trú tạm thời khác. 
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(210) 4-2018-18415 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 26.13.1 
(731) OUTBACK STEAKHOUSE OF 

FLORIDA, LLC  (US) 
2202 N. West Shore Blvd., 5th Floor, 
Tampa, Florida 33607 USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc 

tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện để mang đi 
(take-away); cung cấp thức ăn và đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các 
cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch vụ nhà hàng và quầy rượu (quán bar); dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, và các dịch vụ 
chỗ ở hoặc lưu trú tạm thời khác. 

 

 
(210) 4-2018-18416 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) OUTBACK STEAKHOUSE OF 

FLORIDA, LLC  (US) 
2202 N. West Shore Blvd., 5th Floor, 
Tampa, Florida 33607 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc 
tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện để mang đi 
(take-away); cung cấp thức ăn và đồ uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các 
cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch vụ nhà hàng và quầy rượu (quán bar); dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, và các dịch vụ 
chỗ ở hoặc lưu trú tạm thời khác. 

 

 
(210) 4-2018-18425 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.1.18; 26.4.10 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SPORTS TURF 
SOLUTIONS   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy cắt cỏ. 
 

 
(210) 4-2018-18427 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.16; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thủy 

sản CP Ninh Thuận  (VN) 
Số 3 lô B1, đường số 2, khu dân cư Lê 
Thìn, tỉnh lộ 8, phường 10, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống. 

 

 
(210) 4-2018-18434 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần bóng đèn 

Điện Quang   (VN) 
121 - 123 - 125 Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho thiết bị chiếu sáng tự động thông 

minh (ghi sẵn); thiết bị điều khiển hệ thống điện; công tắc điện điều khiển thông minh; ổ 
cắm điện điều khiển thông minh; phần mềm tư vấn chiếu sáng; thiết bị cảm biến (một 
dạng của thiết bị khoa học) cụ thể là: cảm biến hồng ngoại; cảm biến mưa; cảm biến 
không khí (mức độ ô nhiễm); cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng); cảm biến 
báo cháy (khói, khí CO, khí CO2); cảm biến các loại khí độc hại; cảm biến chuyển động; 
thiết bị điều khiển từ xa. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng tự động thông minh; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng tự động thông 
minh; đèn chiếu sáng; đèn chiếu sáng tự động thông minh; đèn điện cảm ứng. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng tự động thông minh, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng tự động thông 
minh, đèn chiếu sáng, đèn chiếu sáng tự động thông minh, đèn điện cảm ứng, phần mềm 
máy tính, phần mềm máy tính cho thiết bị chiếu sáng tự động thông minh, thiết bị điều 
khiển hệ thống điện, công tắc điện điều khiển thông minh, ổ cắm điện điều khiển thông 
minh, phần mềm tư vấn chiếu sáng, thiết bị cảm biến (một dạng của thiết bị khoa học) cụ 
thể là: cảm biến hồng ngoại, cảm biến mưa, cảm biến không khí (mức độ ô nhiễm), cảm 
biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), cảm biến báo cháy (khói, khí CO, khí CO2), 
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cảm biến các loại khí độc hại, cảm biến chuyển động, thiết bị điều khiển từ xa; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Lắp đặp và sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị chiếu 
sáng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Cho thuê thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng tự động, thông minh (trừ các 
thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình). 

 

 
(210) 4-2018-18435 (220) 06.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bóng đèn 

Điện Quang   (VN) 
121 - 123 - 125 Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho thiết bị chiếu sáng tự động thông 
minh (ghi sẵn); thiết bị điều khiển hệ thống điện; công tắc điện điều khiển thông minh; ổ 
cắm điện điều khiển thông minh; phần mềm tư vấn chiếu sáng; thiết bị cảm biến (một 
dạng của thiết bị khoa học) cụ thể là: cảm biến hồng ngoại; cảm biến mưa; cảm biến 
không khí (mức độ ô nhiễm); cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng); cảm biến 
báo cháy (khói, khí CO, khí CO2); cảm biến các loại khí độc hại; cảm biến chuyển động; 
thiết bị điều khiển từ xa. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng tự động thông minh; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng tự động thông 
minh; đèn chiếu sáng; đèn chiếu sáng tự động thông minh; đèn điện cảm ứng. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng tự động thông minh, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng tự động thông 
minh, đèn chiếu sáng, đèn chiếu sáng tự động thông minh, đèn điện cảm ứng, phần mềm 
máy tính, phần mềm máy tính cho thiết bị chiếu sáng tự động thông minh, thiết bị điều 
khiển hệ thống điện, công tắc điện điều khiển thông minh, ổ cắm điện điều khiển thông 
minh, phần mềm tư vấn chiếu sáng, thiết bị cảm biến (một dạng của thiết bị khoa học) cụ 
thể là: cảm biến hồng ngoại, cảm biến mưa, cảm biến không khí (mức độ ô nhiễm), cảm 
biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), cảm biến báo cháy (khói, khí CO, khí CO2), 
cảm biến các loại khí độc hại, cảm biến chuyển động, thiết bị điều khiển từ xa; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Lắp đặp và sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị chiếu 
sáng.  
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Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Cho thuê thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng tự động, thông minh (trừ các 
thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình).  

 

 
(210) 4-2018-18469 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Trắng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Sing 
Health  (VN) 
Số 6 đường 49, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-18503 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Megabath Việt 

Nam  (VN) 
Số 3, nhà 13 phố Cát Linh, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi lavabo [thiết bị vệ sinh]; bồn cầu; bồn tắm; vòi xịt [thiết bị vệ 
sinh]; chậu rửa [thiết bị vệ sinh]. 

 

 
(210) 4-2018-18504 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH Megabath Việt 

Nam  (VN) 
Số 3, nhà 13 phố Cát Linh, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi lavabo [thiết bị vệ sinh]; bồn cầu; bồn tắm; vòi xịt [thiết bị vệ 
sinh]; chậu rửa [thiết bị vệ sinh]. 
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(210) 4-2018-18525 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trung tâm ứng dụng và Phát 

triển Y dược học cổ truyền 
Tây Bắc  (VN) 
Xóm La Đành, xã Hóa Trung, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-18526 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trung tâm ứng dụng và Phát 

triển Y dược học cổ truyền 
Tây Bắc  (VN) 
Xóm La Đành, xã Hóa Trung, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-18527 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trung tâm ứng dụng và Phát 

triển Y dược học cổ truyền 
Tây Bắc  (VN) 
Xóm La Đành, xã Hóa Trung, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-18528 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trung tâm ứng dụng và Phát 

triển Y dược học cổ truyền 
Tây Bắc  (VN) 
Xóm La Đành, xã Hóa Trung, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-18534 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 8.3.8; 26.1.6; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cheese Lab  
(VN) 
Số 228 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Natri hydrocacbonat [cho mục đích nấu nướng]; bánh quy; đồ uống ca cao có 

sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; bột mì; mật ong; đá viên; trà; đồ uống trên cơ sở trà; 

hương liệu va ni dùng cho nấu nướng; bánh mỳ; bánh sữa nhỏ, bánh bao nhỏ; sô cô la; đồ 

uống trên cơ sở sô cô la; ca cao; bột nhào; hoa hoặc lá sử dụng làm chất thay thế trà; kem 

trái cây [đá lạnh]; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; đường. 
 

 
(210) 4-2018-18537 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.1; A26.11.8 

(591) Vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AYOFA  (VN) 
59 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ đắp mặt.  

 

Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích y tế; 

dầu xoa bóp (dùng bôi ngoài da).  
 

 
(210) 4-2018-18555 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.1; 26.1.1; A3.1.24 

(731) ZHEJIANG HONGSHI CEMENT 

INCORPORATED COMPANY   (CN) 

Shangguo, Lingdong, Lanxi City, 

Zhejiang Province, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng amiăng; xi măng; xi măng cho lò nung; xi măng dùng cho lò cao; xi 

măng magiê.  
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(210) 4-2018-18562 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Trần Thị Hiền  (VN) 
Lô 20, tổ 39, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-18565 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.11.3 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng. 

(731) Nguyễn Thế Cương  (VN) 
Số 3, ngõ 124 phố Thụy Khuê, phường 

Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-18614 (220) 07.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.15; 8.7.5; 25.1.6; 26.13.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá, xanh dương, 

cam. 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 
Tân Bình  (VN) 
889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
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(210) 4-2018-18628 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
(731) ASTRAGRACE CORP PTY LTD  (AU) 

R9, 391 Park Road, Regents Park 2143 
NSW, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc và chế phẩm để vệ sinh thân thể; kem đánh răng 
không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác sử dụng cho 
giặt giũ; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa, mài mòn. 

 

 
(210) 4-2018-18698 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87907656 04.05.2018 US 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh đeo cổ tay; đồng hồ có thể truyền dữ liệu tới điện thoại 
thông minh; điện thoại thông minh hình dạng đồng hồ; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể 
đeo kết hợp với điện thoại thông minh hình dạng đồng hồ; thiết bị điện tử kỹ thuật số có 
thể đeo, chủ yếu bao gồm: dây đồng hồ đeo tay thông minh có thể truyền dữ liệu tới điện 
thoại thông minh chủ yếu gồm có phần mềm và màn hình hiển thị để xem, gửi và nhận 
văn bản, email, dữ liệu và thông tin đến điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh có 
thể truyền dữ liệu tới điện thoại thông minh, thông qua các trang mạng internet và các 
mạng lưới thông tin điện tử và mạng máy tính khác; đồng hồ kết hợp máy ảnh và máy 
nghe nhạc MP3 có thể truyền dữ liệu tới điện thoại thông minh và thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (thiết bị PDA); máy tính xách tay, thiết bị ngoại vi của máy tính xách tay; 
kính đeo mắt thông minh; thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số có thể đeo; phần mềm ứng 
dụng máy tính dùng cho thiết bị di động để phối hợp hoạt động với các phụ kiện thiết bị 
di động cụ thể là tai nghe gắn trong ống tai, tai nghe trùm qua đầu, pin điện có thể nạp lại 
được, thiết bị nạp ắc quy, bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động có chíp kết nối 
không dây trong phạm vi tầm ngắn (chíp NFC), vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di 
động có chíp kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (chíp NFC), loa không dây và 
kính mắt ba chiều (3D); dây chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng 
đồng hồ, quai đeo chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng đồng hồ; thiết 
bị sạc chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng đồng hồ, dây cáp chuyên 
dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng đồng hồ. 

 

Nhóm 14: Dây đồng hồ đeo tay và dây đeo của đồng hồ đeo tay; bộ phận và phụ tùng của 
đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]. 
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(210) 4-2018-18699 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87907682 04.05.2018 US 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh đeo cổ tay; đồng hồ có thể truyền dữ liệu tới điện thoại 

thông minh; điện thoại thông minh hình dạng đồng hồ; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể 
đeo kết hợp với điện thoại thông minh hình dạng đồng hồ; thiết bị điện tử kỹ thuật số có 
thể đeo, chủ yếu bao gồm: dây đồng hồ đeo tay thông minh có thể truyền dữ liệu tới điện 
thoại thông minh chủ yếu gồm có phần mềm và màn hình hiển thị để xem, gửi và nhận 
văn bản, email, dữ liệu và thông tin đến điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh có 
thể truyền dữ liệu tới điện thoại thông minh, thông qua các trang mạng internet và các 
mạng lưới thông tin điện tử và mạng máy tính khác; đồng hồ kết hợp máy ảnh và máy 
nghe nhạc MP3 có thể truyền dữ liệu tới điện thoại thông minh và thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (thiết bị PDA); máy tính xách tay, thiết bị ngoại vi của máy tính xách tay; 
kính đeo mắt thông minh; thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số có thể đeo; phần mềm ứng 
dụng máy tính dùng cho thiết bị di động để phối hợp hoạt động với các phụ kiện thiết bị 
di động cụ thể là tai nghe gắn trong ống tai, tai nghe trùm qua đầu, pin điện có thể nạp lại 
được, thiết bị nạp ắc quy, bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động có chíp kết nối 
không dây trong phạm vi tầm ngắn (chíp NFC), vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di 
động có chíp kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (chíp NFC), loa không dây và 
kính mắt ba chiều (3D); dây chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng 
đồng hồ, quai đeo chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng đồng hồ; thiết 
bị sạc chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng đồng hồ, dây cáp chuyên 
dụng dùng cho điện thoại thông minh hình dáng đồng hồ. 

 

Nhóm 14: Dây đồng hồ đeo tay và dây đeo của đồng hồ đeo tay; bộ phận và phụ tùng của 
đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]. 

 

 
(210) 4-2018-18743 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 2018058304 19.04.2018 MY 

2018058306 19.04.2018 MY 
(531) A3.13.23; A3.13.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) SOLOMON THOMAS FERNANDEZ  

(SG) 
1, Huddington Avenue, 557572 
Singapore 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại; nghiên cứu thị 
trường; quảng cáo trực tuyến; tư vấn và quản lý nhân sự. 
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Nhóm 37: Dịch vụ diệt dịch hại (trừ dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp); dịch vụ kiểm soát dịch hại (trừ dịch vụ trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp); chống ẩm cho tòa nhà, 
đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng để chống dịch hại và sâu bọ gây hại; dịch vụ kiểm 
tra việc kiểm soát dịch hại và sâu bệnh gây hại (trừ dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp); dịch vụ cung cấp thông tin kiểm soát 
dịch hại và sâu bệnh gây hại (trừ dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp); dịch vụ tư vấn kiểm soát dịch hại và sâu bệnh gây hại (trừ 
dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp); 
dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên, cụ thể là dịch vụ tư vấn và cố 
vấn liên quan đến dịch vụ diệt dịch hại (trừ dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp); dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch 
vụ nói trên, cụ thể là dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến chống ẩm cho tòa nhà, đất 
đai, nhà cửa, công trình xây dựng để chống dịch hại và sâu bọ gây hại. 

 

 
(210) 4-2018-18747 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) NINGBO PORT SOUTHEAST 

LOGISTICS GROUP CO., LTD   (CN) 
5F SEL Building, Changle Road No. 
258, Eastern New City, Yinzhou District, 
Ningbo, People's Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý chuỗi cung ứng.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải; vận chuyển hàng hóa; xếp hàng vào kho; trạm bốc dỡ 
công-ten-nơ (cất giữ hàng hóa); đại lý vận tải biển; dịch vụ vận tải [hàng hoá]; vận chuyển 
hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-18785 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2018-18786 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 1.15.15 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) PALDO CO., LTD.  (KR) 

7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ý sợi khô; vỏ bánh làm từ mỳ ý dùng cho món há cảo kyoza; mỳ sợi; đồ 
ăn được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; ngô tấm dạng hạt nhỏ; mỳ sợi ăn liền; mỳ sợi dẹt; mỳ 

somen; mỳ ý dùng cho món súp; mỳ ống (spaghetti); mỳ ý tươi; sản phẩm mỳ ống các 
loại; mỳ sợi Trung Quốc; mỳ udon; mỳ soba ăn liền; mỳ udon ăn liền; mỳ Trung Quốc ăn 

liền; mỳ ống chưa chế biến; mỳ ý (pasta). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống trên trên cơ sở gạo (không chứa cồn); nước 
gạo không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2018-18787 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây. 
(731) PALDO CO., LTD.  (KR) 

7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ý sợi khô; vỏ bánh làm từ mỳ ý dùng cho món há cảo kyoza; mỳ sợi; đồ 
ăn được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; ngô tấm dạng hạt nhỏ; mỳ sợi ăn liền; mỳ sợi dẹt; mỳ 

somen; mỳ ý dùng cho món súp; mỳ ống (spaghetti); mỳ ý tươi; sản phẩm mỳ ống các 
loại; mỳ sợi Trung Quốc; mỳ udon; mỳ soba ăn liền; mỳ udon ăn liền; mỳ Trung Quốc ăn 

liền; mỳ ống chưa chế biến; mỳ ý (pasta). 
 

Nhóm 32: Đồ uống  không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo (không chứa cồn); nước gạo 
không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2018-18789 (220) 08.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xanh lá. 
(731) PALDO CO., LTD.  (KR) 

7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-
gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Mỳ ý sợi khô; vỏ bánh làm từ mỳ ý dùng cho món há cảo kyoza; mỳ sợi; đồ 
ăn được chế biến trên cơ sở mỳ sợi; ngô tấm dạng hạt nhỏ; mỳ sợi ăn liền; mỳ sợi dẹt; mỳ 

somen; mỳ ý dùng cho món súp; mỳ ống (spaghetti); mỳ ý tươi; sản phẩm mỳ ống các 
loại; mỳ sợi Trung Quốc; mỳ udon; mỳ soba ăn liền; mỳ udon ăn liền; mỳ Trung Quốc ăn 

liền; mỳ ống chưa chế biến; mỳ ý (pasta). 
 

Nhóm 32: Đồ uống  không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo (không chứa cồn); nước gạo 
không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2018-18854 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A26.4.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) Trần Thúy Quỳnh  (VN) 

12/3G khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 
đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2018-18858 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KIA SEMICONDUCTOR 

TECHNOLOGY (SHENZHEN CO., 
LTD)  (CN) 
5C1, CD Building, Tianji Mansion, 
Chegongmiao, Futian District, Shenzhen, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn; mạch tích hợp; đi-ốt phát quang [LED]; đèn ba cực; dây dẫn 
điện; chip [mạch tích hợp]. 

 

 
(210) 4-2018-18859 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.9; A25.7.3; A25.7.4 
(731) GUANGZHOU TIANBO AUDIO 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
1st Floor, B13 Factory Building, 
Huachuang Animation Industrial Park, 
Jinshan Village, Shiji Town, Panyu 
District, Guangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Micrô; vỏ hộp loa; thiết bị thu hình; máy đọc đĩa compắc; thiết bị điều khiển từ 
xa; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được.  

 

(210) 4-2018-18963 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.9.14 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, xám, trắng, 

xanh lá cây nhạt. 
(731) Cơ sở trà bí đao Hế - Lô  (VN) 

42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát được chế biến từ trà và bí đao.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh quán cà phê, quán nước.  
 

 
(210) 4-2018-19018 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.17; A1.5.3; 1.5.15 
(731) LUANNAN RONGXIN GARDEN 

TOOL FACTORY   (CN) 
South of Bachigang Vill, Bachigang 
Town, Luaunan County, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; xẻng đào đất [dụng cụ cầm tay]; bay [làm 
vườn]; dụng cụ cầm tay thủ công; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; cán của 
dụng cụ cầm tay.   

 

 
(210) 4-2018-19019 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MACY'S IP HOLDINGS, LLC   (US) 

7 West Seventh Street, Cincinnati, Ohio 
45202, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; 
dịch vụ siêu thị bán lẻ và dịch vụ siêu thị bán lẻ trực tuyến liên quan đến xà phòng, nước 
hoa, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, đồ điện tử 
dân dụng, hành lý, túi xách tay, ví, móc chìa khóa, đồ đạc trong nhà, gương, khung tranh 
ảnh, dụng cụ nhà bếp, ấm (bình), chảo, dụng cụ nấu ăn, đồ thủy tinh, đồ sành sứ, đồ gốm, 
đồ dao dĩa dùng khi ăn (flatware), bình (hũ), khăn trải bàn, ga trải giường, chăn, chăn 
bông, khăn phủ giường (bed throws), gối, rèm tắm, khăn tắm, khăn mặt, thảm chùi chân 
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trong nhà tắm, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ chơi, trò chơi, trò chơi trên máy tính và 
đồ trang trí cây Noel. 

 

 
(210) 4-2018-19021 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hàng hóa Nông 

sản Việt  (VN) 
48 Đặng Đức Thuật, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây, đóng hộp; trái cây đông lạnh; thịt; cá (không còn sống).  
 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà; gạo; mật ong; chế phẩm ngũ cốc; gia vị.  
 
 

(210) 4-2018-19042 (220) 12.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.21; 24.9.1; 21.1.15; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long sạch 
Hòa Lệ  (VN) 
Số 150 - đường 8/4 - tổ 4, khu phố Lâm 
Hòa, thị trấn Ma Lâm - huyện Hàm 
Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi. 
 

 
(210) 4-2018-19092 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1 
(731) AUSCARE GROUP PTY LTD   (AU) 

Lever 2, 14-16 Prospect Street Box Hill 
Victoria 3128 Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bao gồm: thực phẩm bổ sung; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; chế phẩm 
công thức dành cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; thực phẩm và các sản phẩm sữa bột dành cho 
trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; váng sữa; phô mai; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 
yếu). 
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(210) 4-2018-19151 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VK 
ENTERTAINMENT   (VN) 
189 C1/2 đường Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích thương mại, quảng cáo); hoạch định chiến 
lược kinh doanh; bán mỹ phẩm, đồ lưu niệm.  

 

Nhóm 36: Quyên góp từ thiện.  
 

Nhóm 38: Phát sóng truyền hình.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo hội nghị, dịch vụ giải trí, dịch vụ tổ chức biển diễn nghệ thuật 
chuyên nghiệp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí).  

 
 

(210) 4-2018-19166 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 075078 28.05.2018 JM 

(731) SIX CONTINENTS LIMITED  (GB) 
Broadwater Park, Denham, 
Buckinghamshire UB9 5HR, UNITED 
KINGDOM 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy cốc tai; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp nơi thuận tiện cho 
việc hội nghị, họp mặt, triển lãm, và sự kiện phổ biến.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn cho người khác; dịch vụ nhượng quyền 
thương mại khách sạn, cụ thể là, cung cấp hỗ trợ việc điều hành kinh doanh trong việc 
thành lập và điều hành khách sạn; dịch vụ tư vấn, cố vấn kinh doanh liên quan đến quản 
lý khách sạn; dịch vụ tư vấn, cố vấn kinh doanh liên quan đến điều hành khách sạn; dịch 
vụ tư vấn, cố vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại khách sạn.  

 
 

(210) 4-2018-19167 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 075085 29.05.2018 JM 

(731) SIX CONTINENTS LIMITED  (GB) 
Broadwater Park, Denham, 
Buckinghamshire UB9 5HR, UNITED 
KINGDOM 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn cho người khác; dịch vụ nhượng quyền 
thương mại khách sạn, cụ thể là, cung cấp hỗ trợ việc điều hành kinh doanh trong việc 
thành lập và điều hành khách sạn; dịch vụ tư vấn, cố vấn kinh doanh liên quan đến quản 
lý khách sạn; dịch vụ tư vấn, cố vấn kinh doanh liên quan đến điều hành khách sạn; dịch 
vụ tư vấn, cố vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại khách sạn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy cốc tai; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; 
dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp nơi thuận tiện cho 
việc hội nghị, họp mặt, triển lãm, và sự kiện phổ biến. 

 

 
(210) 4-2018-19190 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.4.4; 25.12.1; 26.1.2; 25.1.6; 25.5.2 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, xanh dương, xanh dương 

đậm, vàng, nâu vàng, nâu, trắng. 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi bò thịt 

xã Hòa Khánh Đông  (VN) 
ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt bò chế biến. 
 

Nhóm 31: Giống bò; bò giống; con bê; con bò. 
 

 
(210) 4-2018-19203 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) YAO BAOLIANG   (CN) 

No.205, He Nan Tuanyi Village, He Nan 
Tuan Town, Quzhou County, Handan 
City, Hebei Province, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi; bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong; pít tông [bộ phận của máy hoặc 
động cơ]; vòng găng pít tông; ổ con lăn; ổ trục (bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2018-19280 (220) 13.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; 3.13.21; 24.1.1; 26.3.1; 7.3.4; 

A7.3.9 
(591) Vàng cam, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanatkorn 
Việt Nam  (VN) 
198B5 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng, động vật có hại (dùng cho mục đích y tế và gia đình) 
nhang trừ muỗi và bình xịt côn trùng.  

 

 
(210) 4-2018-19302 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, vàng.
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hương 
Thảo Natural  (VN) 
Khu dịch vụ, xã Liên Nghĩa, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-19349 (220) 13.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A18.1.9; 26.3.4; 26.1.1; 7.15.22 
(591) Trắng, đen, da cam. 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

Đại Quang   (VN) 
Thôn 5, xã Quảng Nhân, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Chăm sóc và sửa chữa xe hơi. 
 

 
(210) 4-2018-19507 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) NAK SEALING TECHNOLOGIES 

CORPORATION  (TW) 
No.336, Industrial Rd., Nankang 
Industrial Zone, Nantou City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Nắp bịt kín dầu bằng kim loại; vòng đệm kín bằng kim loại; vòng đệm bằng 
kim loại; nắp bịt kín bằng kim loại; vòng đệm hình chữ O bằng kim loại; vòng đệm kín 
dầu bằng kim loại; nêm điều chỉnh bằng kim loại; vòng bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-19508 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) NAK SEALING TECHNOLOGIES 

CORPORATION  (TW) 
No.336, Industrial Rd., Nankang 
Industrial Zone, Nantou City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 17: Đệm làm kín dầu bằng chất dẻo; đệm làm kín dầu bằng cao su; đệm lót bằng 
cao su; vòng đệm bằng cao su; đệm nối kín; vòng đệm hình chữ O bằng chất dẻo; vòng 
đệm hình chữ O bằng cao su; vòng đệm kín dầu bằng chất dẻo; vòng đệm kín dầu bằng 
cao su; gioăng xilanh; vòng đệm kín; hợp chất để bịt kín khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước 
mưa hoặc gió; vòng chống rò rỉ nước; xi gắn kín; gioăng cao su cho bình hoặc lọ; vòng để 
bịt kín; vòng đệm ống; gioăng cho ống dẫn; vòng bằng cao su; chế phẩm bịt kín dùng cho 
mối nối; đệm lót. 

 

 
(210) 4-2018-19517 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) HOGY MEDICAL CO., LTD.  (JP) 

7-7, Akasaka 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-8615 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; miếng đệm dùng trong 
phẫu thuật. 

 
 

(210) 4-2018-19522 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.5; 25.1.9; A25.1.10; 26.4.1 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH du lịch Miền 

Đông Kinh  (VN) 
Số 14B, phố ấu Triệu, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; 
đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-19523 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 26.4.1; 26.13.1 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH du lịch Miền 

Đông Kinh  (VN) 
Số 14B, phố ấu Triệu, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; 

đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải; vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-19524 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 26.13.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, nâu, cam. 
(731) Công ty TNHH du lịch Miền 

Đông Kinh  (VN) 
Số 14B, phố ấu Triệu, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; 
đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải; vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-19525 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 24.17.20 
(591) Đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH du lịch Miền 

Đông Kinh  (VN) 
Số 14B, phố ấu Triệu, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; 

đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 

chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-19534 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.2; A1.1.10 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ. 

(731) Công ty cổ phần NEWTON 
Quốc Tế  (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  
 

 
(210) 4-2018-19535 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.1; A19.3.4; 24.13.1 

(591) Nâu nhạt, nâu sáng, trắng. 

(731) Công ty TNHH Bao Bì TQT  (VN) 
Thôn Đào Du, xã Phùng Chí Kiên, huyện 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói 

thực phẩm; vỏ bọc chai bằng giấy hoặc bìa cứng; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu 

đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông; giấy hoặc các tông để nhồi. 

 

Nhóm 35: Mua bán thùng carton, bao bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng, vỏ bọc chai bằng 

giấy hoặc bìa cứng, túi bóng ni long, túi xi măng, hộp bằng giấy hoặc bìa cứng, tấm lót 

bình, cốc bằng giấy; mua bán vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc carton, giấy 

hoặc các tông để nhồi, giấy xi măng, giấy bóng khí chống sốc hàng hóa, giấy hoặc tấm 

chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm, xốp nổ, màng PVC dùng để bao gói; mua bán băng 

dính, băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, chất dính (keo dán) cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng, gluten (hồ, keo) cho mục đích văn phòng hoặc gia 

dụng. 
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(210) 4-2018-19548 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.15; A26.11.12; 1.15.23; 26.3.1 

(591) Đỏ, cam, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(731) Công ty TNHH Thái Giang Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, ngõ 55 đường Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến các sản phẩm: dụng cụ thể thao: gậy bóng chày, 

bóng tập phản xạ, dây đàn hồi tăng lực đấm boxing chuyên dụng, băng đa quấn tay, băng 

cát đấm bốc da dây xích, găng tay boxing thi đấu, bộ khung treo bao cát đa năng, bóng 

tập phản xạ hai đầu dây, đích đỡ bàn tay, côn nhị khúc cao su, côn sắt mạ inox, bóng tốc 

độ tập phản xạ, đích tập tay Muay Thái cao cấp, hình nhân tập võ, gậy bẻ tập cơ tay, dây 

nhảy thể dục, kùn bóp tay, cơn lăn tập bụng, xà đơn treo tường, bóng tập Yoga, thảm tập 

Yoga, giày patin gắn đinh tán phát sáng toàn bộ, giày Patin và đồ bảo hộ, kính bơi, mũ 

bơi, áo bơi, xe đạp, xe đạp thể thao, đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ, bàn máy tính, đồng hồ 

trang trí, đồ chơi trẻ em: đồ chơi dã ngoại, đồ chơi nhạc cụ, đồ chơi trí tuệ, đồ chơi vận 

động, đồ chơi nhà bếp, phương tiện giao thông, mô hình nhân vật hoạt hình, xe đẩy trẻ 

em, ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe cộ, xe mui trẻ em, xe tập đi, xe đạp trẻ em, xe kéo 

nhỏ dành cho trẻ tem, sách giáo khoa, tập giấy viết (văn phòng phẩm), đồ dùng học tập 

của trẻ, nôi, cũi, khung tập đi của trẻ em, ghế rung em bé, quần áo, áo váy, giầy, dép, mũ, 

găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-19549 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A17.2.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Thái Giang Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, ngõ 55 đường Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Tranh đính đá quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng 

đá quý nhân tạo; đá bán quý; đồng hồ; dây đeo đồng hồ. 
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(210) 4-2018-19553 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh da trời đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAXKO Việt 
Nam  (VN) 
Số 39 ngách 46 ngõ Linh Quang, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp, nghề thủ công và nghệ thuật.  
 
 

(210) 4-2018-19555 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hợp tác xã Tân Tiến Phát  (VN)

Thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại, bánh bông lan.  
 
 

(210) 4-2018-19565 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(731) SHENZHEN JIN YUE DA COLCK 

CO.,LTD.   (CN) 
805,Hongyu Business Building, Gushu II 
Rd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; đồng hồ đeo tay; đồng hồ 
chạy điện; đồng hồ bỏ túi; hộp trưng bày đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2018-19571 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kế toán và tư 
vấn Sao Vàng  (VN) 
Số 9 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; quản lý kinh doanh; quản lý giao 
dịch kinh doanh; quản lý văn phòng. 
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Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 41: Đào tạo. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2018-19572 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.1.5; 18.1.23 (540) 

  

(731) Vũ Văn Lương  (VN) 
Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Đĩa phanh dùng cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; còi cho xe cộ; moay ¬ cho 

bánh xe; xích xe máy; gương chiếu hậu. 
 

 
(210) 4-2018-19577 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 

phẩm Sum  (VN) 
Tầng 11 tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 
Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 

 

 
(210) 4-2018-19601 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Tacy  (VN) 
Số 9 hẻm 89/38/34 đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao, thiết bị 

và phụ  tùng máy văn phòng, văn phòng phẩm, bánh kẹo, đường sữa, các sản phẩm từ sữa, 

cà phê, đồ uống có cồn và không cồn, nước uống tinh khiết, phụ gia phục vụ ngành chế 

biến lương thực, thực phẩm, ngũ cốc, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, nước khoáng, nước uống 

tinh khiết, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, máy phát điện, ổ cắm điện, cầu 

dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử attomat (thiết bị điện), dây điện, ổn áp, biến áp, máy 

biến thế, cáp điện, máy vi tính, điện thoại, tủ điện, tủ, thang điện, ti vi, màn hình tinh thể 

lỏng, máy ảnh, máy quay camera, đầu đĩa, bình nước nóng dùng điện, chảo rán dùng điện, 

máy điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, bình nước nóng lạnh, các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng (thực phẩm chăm sóc sức khỏe), các mặt 

hàng nông, lâm, thủy hải sản, nguyên liệu và thành phẩm, hàng thời trang, đồ da, đồ giả 

da, dụng cụ thể dục thể thao, sách, báo tạp chí, văn phòng phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu, 

mực in, anilin, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, 

methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, muối công nghiệp, axit, lưu huỳnh, hàng may 

mặc, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương 

mại; dịch vụ cung ứng nhân lực; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; xúc tiến thương mại. 
 

 
(210) 4-2018-19622 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.3; 5.13.4; A26.4.6 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 

(731) Tổng công ty cổ phần Bia 
rượu - Nước giải khát Hà Nội  
(VN) 
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2018-19623 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 15.7.1; A19.8.5 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, đỏ, trắng, đen. 

(731) Tổng công ty cổ phần Bia 
rượu - Nước giải khát Hà Nội  
(VN) 
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2018-19624 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia 

rượu - Nước giải khát Hà Nội  
(VN) 
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2018-19630 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cử   (VN) 
Số 65, ngõ 198, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh phòng tắm; chậu rửa; gương soi, sen tắm hoa sen; vòi rửa mặt; 

sen tắm cây; vòi rửa bát các loại; bồn tắm hơi; bồn xông hơi; bếp điện từ; bếp ga, máy hút 
mùi. 

 

 
(210) 4-2018-19635 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoa Kim Việt 
Nam   (VN) 
146 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lên men tỏi đen; tủ lạnh; máy lạnh; máy làm kem; máy sấy thực phẩm, 

máy hút mùi dùng cho nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2018-19695 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GUANGZHOU LAIGU ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
3/F, Bldg. C, Shibashe Industrial Zone, 
Xiamao Vil., Baiyunhu Str., Baiyun 
Dist., Guangzhou, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; vỏ bọc dùng 
cho máy tính xách tay; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; vòng đeo tay điện tử để theo dõi 
hoạt động; loa; giao diện âm thanh; bộ lọc [nhiếp ảnh]; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm 
tay]; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ bọc cho 
điện thoại thông minh; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết 
bị truyền phát âm thanh. 

 

 
(210) 4-2018-19708 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) NANJING JOYMAIN SCI&TECH 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 
No.9, Jingtian Road, Pukou District, 
Nanjing, Jiangsu, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo lót; quần áo bó; áo nịt ngực [áo 
lót]; quần áo lót thấm mồ hôi. 

 

 
(210) 4-2018-19709 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) NANJING JOYMAIN SCI&TECH 

DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 
No.9, Jingtian Road, Pukou District, 
Nanjing, Jiangsu, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
tẩy trang; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu ete. 

 

 
(210) 4-2018-19716 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GUANGZHOU COSMO 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
No.3 Guang pu Dong lu, Guangzhou Hi-
Tech Industrial Development Zone, 
Guangzhou, Guangdong Province, China

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng bổ sung khoáng chất cho động vật; thực phẩm bổ sung khoáng 
chất cho gia súc; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động 
vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật cụ thể là thức ăn cho động vật có chứa đồng 
clorua để hỗ trợ việc hấp thu chất dinh dưỡng. 
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(210) 4-2018-19717 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) GUANGZHOU COSMO 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
No.3 Guang pu Dong lu, Guangzhou Hi-
Tech Industrial Development Zone, 
Guangzhou, Guangdong Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng bổ sung khoáng chất cho động vật; thực phẩm bổ sung khoáng 

chất cho gia súc; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động 
vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật cụ thể là thức ăn cho động vật có chứa đồng 
clorua để hỗ trợ việc hấp thu chất dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-19720 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24; A26.11.9 
(731) TA JONG INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
NO. 556 Chung Cheng RD., Yongkang 
Dist., Tainan City 710, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; ống bọc ngoài phuộc xe đạp; ổ líp dùng cho xe đạp; 

khung xe đạp; lốp xe đạp. 
 

 
(210) 4-2018-19752 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) GIOLITO AG  (CH) 

Spitalgasse 16, 3011 BERN, 
SWITZERLAND  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; sôcôla và chế phẩm sôcôla; đường; gạo; bột cọ sagu; cà phê 

nhân tạo; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh; mật 
ong; nước mật đường; nấm men; bột nở; muối; mù tạc (mù tạt); giấm; xốt (gia vị); gia vị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặc biệt là dịch vụ 
cửa hàng bán kem (dịch vụ do nhà hàng cung cấp).  
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(210) 4-2018-19753 (220) 15.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; A26.4.24; 26.1.2 
(591) Đen, vàng, vàng ánh kim. 
(731) GIOLITO AG   (CH) 

Spitalgasse 16, 3011 Bern, Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; sôcôla và chế phẩm sôcôla; đường; gạo; bột cọ sagu; cà phê 
nhân tạo; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh; mật 
ong; nước mật đường; nấm men; bột nở; muối; mù tạc (mù tạt); giấm; xốt (gia vị); gia vị.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặc biệt là dịch vụ 
cửa hàng bán kem (dịch vụ do nhà hàng cung cấp).  

 

 
(210) 4-2018-19754 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.3.3; 26.3.4 
(731) SHENZHEN HEINIAOZHI CO., LTD.  

(CN) 
328, 3F, Fengtian Innovation Sci. & 
Tech. Industrial Park, Dahe Rd, Qinghu, 
Longhua New Dist., Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây truyền dữ liệu; loa; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc pin điện thoại di động dùng 
trên xe cộ; pin có thể sạc lại được; tai nghe không dây dùng với điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2018-19791 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, xám. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp cơ 

điện MES  (VN) 
Số 37 Huỳnh Văn Lũy, tổ 17, khu phố 3, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển chiếu sáng; đi-ốt phát quang (LED). 
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Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, vật tư ngành điện, thiết bị báo động hoả hoạn, thiết bị báo 
động chống trộm, thiết bị vật tư ngành viễn thông, thiết bị trong xây dựng, sắt, thép, hàng 
trang trí nội thất. 

 
Nhóm 37: Thi công và lắp đặt: thiết bị báo động hoả hoạn, thiết bị báo động chống trộm, 
công trình điện, hệ thống cấp thoát nước. 

 

 
(210) 4-2018-19800 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

(210) 4-2018-19801 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-19810 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) INMUSIC BRANDS, INC.  (US) 

200 Scenic View Drive, Cumberland, RI 
02864, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh và viđêô điện tử dùng cho người sử dụng thông thường và 

người chuyên nghiệp, cụ thể là bảng điều chỉnh âm thanh; bộ trộn âm thanh; bộ khuếch 
đại âm thanh; máy đọc đĩa compắc; máy phát băng cát sét; thiết bị chuyển mạch viđêô 
điện tử; phụ kiện cho thiết bị chuyển mạch viđêô điện tử, cụ thể là bộ nối điện; phụ kiện 
cho thiết bị chuyển mạch viđêô điện tử, cụ thể là dây cáp điện; loa; hệ thống tăng âm điện 
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tử; micrô; tai nghe; máy quay đĩa; phụ kiện cho máy quay đĩa, cụ thể là kim máy quay 
đĩa; phụ kiện cho máy quay đĩa, cụ thể là bộ điều chỉnh tốc độ; bộ chuyển đổi tín hiệu 
tương tự sang số adc; bộ chuyển đổi âm thanh từ dạng đĩa sang dạng kỹ thuật số; máy 
quét phim [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét tài liệu [thiết bị xử lý dữ liệu]; giao diện viđêô 
kỹ thuật số; máy karaoke; phần mềm máy tính để điều chỉnh phát lại âm thanh và hiệu 
ứng ánh sáng [phần mềm máy tính ghi sẵn]; phần mềm máy tính để điều chỉnh phát lại 
âm thanh và hiệu ứng ánh sáng [phần mềm máy tính có thể tải về]. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng để trang trí; thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn led; thiết bị chiếu sáng có gắn loa. 

 
Nhóm 15: Trống điện tử [dụng cụ âm nhạc điện tử]; chòm chọe điện tử [nhạc cụ]; trống 
điện tử; bàn phím dùng cho nhạc cụ.  

 

(210) 4-2018-19816 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Trần Tech  (VN) 
Số 1, KTT Viện Nghiên Cứu ứng Dụng 
CN, tổ Hoàng 5, phường Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện cho dây cáp; vật liệu cách điện cho ống dẫn điện; vật liệu 
trám khớp nối giãn nở; hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; hợp chất để bịt 
kín khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước mưa hoặc gió; vật dụng chặn cửa sổ bằng cao su.  

 

 
(210) 4-2018-19819 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) INMUSIC BRANDS, INC.  (US) 

200 Scenic View Drive, Cumberland, RI 
02864, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Giao diện để kết nối phần cứng tới các thiết bị chiếu sáng để điều khiển ánh 
sáng [giao diện cho máy tính]; phần mềm để điều khiển, đồng bộ và hiệu chỉnh ánh sáng 
và hiệu ứng ánh sáng [phần mềm máy tính ghi sẵn]; phần mềm để điều khiển, đồng bộ và 
hiệu chỉnh ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng [phần mềm máy tính có thể tải về]. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, dùng điện; thiết bị chiếu sáng hoạt nghiệm, dạng đèn chớp; 
đèn quả cầu dùng trong vũ trường; thiết bị chiếu sáng cho sân khấu, câu lạc bộ và vũ 
trường; thiết bị chiếu sáng; giá đỡ chuyên dụng cho thiết bị chiếu sáng dùng điện; máy 
tạo khói (cho sân khấu). 
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(210) 4-2018-19859 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; A5.3.13 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NAVID  (VN) 
Thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh; thực phẩm và chất dinh dưỡng chất bổ 

sung ăn kiêng; vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế. 
 

Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp; các loại hạt ngũ cốc chưa chế biến; rau và quả tươi; 
cây và hạt giống; động vật sống; thức ăn cho động vật. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu; các dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-19866 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; A1.1.9; A1.1.2 
(731) MAROLINA OUTDOOR INC.  (US) 

2133 Long Trail Drive, Hopkins, South 
Carolina 29061, United States 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục sử dụng khi săn bắn, cụ thể là áo sơ mi, áo khoác, quần dài, áo thun 

có hình đồ họa, quần áo lót giữ nhiệt, mũ len ôm sát đầu, ghệt, găng tay, mũ, áo gi lê, 
quần; và đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2018-19872 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 25.1.25; 1.15.23 
(591) Cam, trắng. 
(731) Nguyễn Công Phi  (VN) 

Thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: máy tính và linh phụ kiện của máy tính, điện thoại 

và linh phụ kiện của điện thoại, đồng hồ đo thời gian (đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, 
đồng hồ treo tường), máy ảnh và linh phụ kiện của máy ảnh, thiết bị viễn thông, máy vi 
tính, các mặt hàng điện tử, hàng điện lạnh, hàng điện gia dụng cụ thể là: dây điện, bóng 
đèn, quạt, máy thu hình (ti vi), đầu máy đọc đã kỹ thuật số, máy vi tính, loa, tủ lạnh, máy 
lạnh, bếp ga, bếp từ, bếp điện, máy hút khói, máy giặt, mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, túi 
xách, mũ (nón), kính đeo mắt; quảng cáo. 
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Nhóm 40: Sản xuất: máy tính và linh phụ kiện của máy tính, điện thoại và linh phụ kiện 

của điện thoại, đồng hồ đo thời gian (đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo 

tường), máy ảnh và linh phụ kiện của máy ảnh, thiết bị viễn thông, máy vi tính, các mặt 

hàng điện tử, hàng điện lạnh, hàng điện gia dụng cụ thể là: dây điện, bóng đèn, quạt, máy 

thu hình (ti vi), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, máy vi tính, loa, tủ lạnh, máy lạnh, bếp ga, 

bếp tù, bếp điện, máy hút khói, máy giặt, mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, túi xách, mũ 

(nón), kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2018-19892 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH Thụy Hồng 
Quốc Tế  (VN) 
100 Nam Hiệp, KaĐô, Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; xốt đậu nành; xốt (gia vị); tương miso; tương xì dầu; nước tương 

tamari. 

 

Nhóm 35: Mua bán: ớt được bảo quản, chế phẩm từ xương, chế phẩm để nấu súp, canh 

rau, tương sốt, hương liệu thực phẩm, tương miso, mù tạc, xốt [gia vị], tương,  xốt đậu 

nành, gia vị, bánh kẹo, nước tương tamari, tương xì dầu, chế phẩm để làm đồ uống, đồ 

uống khai vị không có cồn, đồ uống hỗn hợp không có cồn, bia, đồ uống làm từ nước ép 

trái cây không có cồn, nước ép trái cây, nước quả cô đặc không có cồn; xuất nhập khẩu: ớt 

được bảo quản, chế phẩm từ xương, chế phẩm để nấu súp, canh rau,  tương sốt, hương liệu 

thực phẩm, tương miso,  mù tạc,  xốt [gia vị], tương, xốt đậu nành,  gia vị, bánh kẹo, nước 

tương tamari, tương xì dầu, chế phẩm để làm đồ uống, đồ uống khai vị không có cồn, đồ 

uống hỗn hợp không có cồn, bia, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép 

trái cây, nước quả cô đặc không có cồn; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-19897 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí chính 
xác VN-J  (VN) 
Tổ Yên Phúc, phường Biên Giang, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt kim loại. 
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(210) 4-2018-19940 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 017606013 18.12.2017 EM 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 
Suwon-SI, Gyeonggi-Do, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cứng điện tử SSD; ổ cứng lai SSHD; thẻ nhớ; thiết bị đọc thẻ nhớ; bao đựng 
thẻ nhớ; thẻ nhớ flash; thẻ mở rộng bộ nhớ; thẻ nhớ thông minh; thẻ nhớ flash được tích 
hợp sẵn; thẻ nhớ flash trắng; thẻ RAM; thẻ nhớ chỉ để đọc; thẻ nhớ kỹ thuật số an toàn; 
bộ nhớ flash; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ nhớ bán dẫn; chất bán dẫn; thiết bị lưu trữ bộ 
nhớ; thiết bị để lưu trữ dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2018-19947 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 

CO., LTD.  (CN) 
3F, C1 building, No.2 Donghuaner Road, 
Foxconn Industrial Park, Longhua Street, 
ShenZhen, Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sử dụng trong nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt, tự động; máy sử dụng 

trong nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt tự động kết hợp với thiết bị di chuyển trên mặt 

đất; máy tời kéo lưới [đánh cá]; máy nghiền để xử lý hóa chất; máy vắt sữa; máy xén lông 

động vật; máy gia công gỗ cụ thể là máy chế biến gỗ có răng cưa; máy gia công giấy; 

máy in nén; máy dùng cho công nghiệp dệt cụ thể là máy ghép sợi dệt; máy nhuộm vải; 

máy chế biến chè (trà); máy nhào; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy sản xuất thuốc lá 

cho mục đích công nghiệp; máy gia công da thuộc; máy may; máy lắp ráp xe đạp; máy 

móc và thiết bị cho ngành công nghiệp gốm cụ thể là máy in nén cho vật liệu gốm; máy 

chạm trổ; máy bện dây thừng nhỏ; máy đóng nút chai; máy rửa bát đĩa; máy giặt quần áo; 

máy xử lý chất dẻo; máy gia công kính/thủy tinh; thiết bị sản xuất phân bón, cụ thể là, 

máy trộn dùng cho phân bón trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại; máy khoan 

dùng trong khai thác mỏ; máy cán; thiết bị khoan [nổi hoặc không nổi]; máy trộn sơn 

công nghiệp; băng tải [máy móc]; máy ép cơ khí cho gia công kim loại [dùng cho mục 

đích công nghiệp]; máy ép đúc nhựa [dùng cho mục đích công nghiệp]; động cơ hơi nước 

[không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ]; bộ chế hoà khí; tua bin gió; rô bốt 

công nghiệp; dao điện; máy sơn; máy phát điện; động cơ công nghiệp, không dùng cho xe 

cộ mặt đất; bơm [bộ phận của máy móc, động cơ điện và động cơ]; máy nén [bộ phận của 

máy móc, động cơ điện và động cơ]; van [bộ phận của máy]; máy nén dùng cho tủ lạnh; 
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xi lanh dùng cho máy móc; thiết bị đóng cửa bằng điện; đai truyền cho máy móc; bộ phận 

của máy móc, cụ thể là ổ bi; thiết bị hàn, vận hành bằng gaz; thiết bị nghiền/hủy chất thải; 

máy lọc dùng cho xử lý hóa chất; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; máy in 3d; thiết bị mạ 

điện. 
 

Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay; thiết bị để xử lý dữ liệu; rô bốt 
người máy có trí tuệ nhân tạo; máy ghi thời gian được dùng như thiết bị ghi thời gian 
chuyên dụng; máy ghi ngày và giờ [thiết bị ghi thời gian]; thiết bị phát hiện tiền giả; cơ 
cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đọc để viết chính tả; máy fax; thiết bị sao 
chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị đo cụ thể là 
dụng cụ đo góc; bảng thông báo điện tử; điện thoại di động; điện thoại video; thiết bị thu 
hình; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe thực tế ảo; máy ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; 
thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị và dụng cụ quang học cụ thể là cổng kết nối quang học 
để chụp ảnh dưới nước; thiết bị và dụng cụ quang học cụ thể là cổng kết nối dạng vòm để 
chụp ảnh dưới nước; thiết bị và dụng cụ quang học cụ thể là thước ngắm dưới nước; thiết 
bị và dụng cụ quang học cụ thể là ống kính chuyển đổi để chụp ảnh dưới nước; dây cáp 
điện; chất bán dẫn; mạch in; đi ốt phát quang [led]; thiết bị, dụng cụ để chuyển tải, phân 
phối, chuyển đổi, lưu trữ, điều chỉnh hoặc điều khiển dòng điện cụ thể là dây dẫn điện; 
màn hình video; máy và thiết bị đo từ xa (viễn trắc) điều khiển từ xa; sợi quang [sợi dẫn 
tia sáng]; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị chống sét; máy điện phân; thiết bị dập lửa; màn 
hình tia x dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá 
nhân; hệ thống phòng trộm, chạy điện; kính mắt 3d; pin điện; đĩa video ghi sẵn phim hoạt 
hình; băng video ghi sẵn phim hoạt hình. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh cho người khác; hỗ trợ thương 
mại hóa sản phẩm cho người khác; dịch vụ marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch 
vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tái lập kinh doanh; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn 
tài trợ. 

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tải tin nhắn giữa những người dùng máy 
tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; gửi tin nhắn thông qua một trang web; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ bảng thông báo điện tử; cho 
thuê thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 40: Cung cấp thông tin về xử lý vật liệu; xử lý kim loại; hồ vải; gia công gỗ; dịch 
vụ xử lý giấy; mài kính quang học; nung đồ gốm; xay bột; may quần áo; dịch vụ in; dịch 
vụ khử độc vật liệu nguy hiểm; dịch vụ làm sạch không khí; xử lý nước; sản xuất năng 
lượng. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực truyền thông mạng; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; kiểm soát chất lượng cho người khác; trắc địa; 
nghiên cứu hoá học; nghiên cứu sinh học; cung cấp thông tin khí tượng; dịch vụ thử 
nghiệm vật liệu; dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; 
thiết kế phần mềm máy tính; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ hoạ nghệ 
thuật. 
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(210) 4-2018-19948 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 

CO., LTD.  (CN) 
3F, C1 building, No.2 Donghuaner Road, 
Foxconn Industrial Park, Longhua Street, 
ShenZhen, Guangdong Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy sử dụng trong nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt, tự động; máy sử dụng 
trong nông nghiệp, cụ thể là máy gieo hạt tự động kết hợp với thiết bị di chuyển trên mặt 
đất; máy tời kéo lưới [đánh cá]; máy nghiền để xử lý hóa chất; máy vắt sữa; máy xén lông 
động vật; máy gia công gỗ cụ thể là máy chế biến gỗ có răng cưa; máy gia công giấy; 
máy in nén; máy dùng cho công nghiệp dệt cụ thể là máy ghép sợi dệt; máy nhuộm vải; 
máy chế biến chè (trà); máy nhào; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy sản xuất thuốc lá 
cho mục đích công nghiệp; máy gia công da thuộc; máy may; máy lắp ráp xe đạp; máy 
móc và thiết bị cho ngành công nghiệp gốm cụ thể là máy in nén cho vật liệu gốm; máy 
chạm trổ; máy bện dây thừng nhỏ; máy đóng nút chai; máy rửa bát đĩa; máy giặt quần áo; 
máy xử lý chất dẻo; máy gia công kính/thủy tinh; thiết bị sản xuất phân bón, cụ thể là, 
máy trộn dùng cho phân bón trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại; máy khoan 
dùng trong khai thác mỏ; máy cán; thiết bị khoan [nổi hoặc không nổi]; máy trộn sơn 
công nghiệp; băng tải [máy móc]; máy ép cơ khí cho gia công kim loại [dùng cho mục 
đích công nghiệp]; máy ép đúc nhựa [dùng cho mục đích công nghiệp]; động cơ hơi nước 
[không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ]; bộ chế hoà khí; tua bin gió; rô bốt 
công nghiệp; dao điện; máy sơn; máy phát điện; động cơ công nghiệp, không dùng cho xe 
cộ mặt đất; bơm [bộ phận của máy móc, động cơ điện và động cơ]; máy nén [bộ phận của 
máy móc, động cơ điện và động cơ]; van [bộ phận của máy]; máy nén dùng cho tủ lạnh; 
xi lanh dùng cho máy móc; thiết bị đóng cửa bằng điện; đai truyền cho máy móc; bộ phận 
của máy móc, cụ thể là ổ bi; thiết bị hàn, vận hành bằng gaz; thiết bị nghiền/hủy chất thải; 
máy lọc dùng cho xử lý hóa chất; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; máy in 3d; thiết bị mạ 
điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay; thiết bị để xử lý dữ liệu; rô bốt 
người máy có trí tuệ nhân tạo; máy ghi thời gian được dùng như thiết bị ghi thời gian 
chuyên dụng; máy ghi ngày và giờ [thiết bị ghi thời gian]; thiết bị phát hiện tiền giả; cơ 
cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đọc để viết chính tả; máy fax; thiết bị sao 
chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị đo cụ thể là 
dụng cụ đo góc; bảng thông báo điện tử; điện thoại di động; điện thoại video; thiết bị thu 
hình; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe thực tế ảo; máy ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; 
thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị và dụng cụ quang học cụ thể là cổng kết nối quang học 
để chụp ảnh dưới nước; thiết bị và dụng cụ quang học cụ thể là cổng kết nối dạng vòm để 
chụp ảnh dưới nước; thiết bị và dụng cụ quang học cụ thể là thước ngắm dưới nước; thiết 
bị và dụng cụ quang học cụ thể là ống kính chuyển đổi để chụp ảnh dưới nước; dây cáp 
điện; chất bán dẫn; mạch in; đi ốt phát quang [led]; thiết bị, dụng cụ để chuyển tải, phân 
phối, chuyển đổi, lưu trữ, điều chỉnh hoặc điều khiển dòng điện cụ thể là dây dẫn điện; 
màn hình video; máy và thiết bị đo từ xa (viễn trắc) điều khiển từ xa; sợi quang [sợi dẫn 
tia sáng]; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị chống sét; máy điện phân; thiết bị dập lửa; màn 
hình tia x dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá 
nhân; hệ thống phòng trộm, chạy điện; kính mắt 3d; pin điện; đĩa video ghi sẵn phim hoạt 
hình; băng video ghi sẵn phim hoạt hình. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh cho người khác; hỗ trợ thương 
mại hóa sản phẩm cho người khác; dịch vụ marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch 
vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tái lập kinh doanh; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn 
tài trợ. 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tải tin nhắn giữa những người dùng máy 
tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; gửi tin nhắn thông qua một trang web; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ bảng thông báo điện tử; cho 
thuê thiết bị viễn thông. 
 
Nhóm 40: Cung cấp thông tin về xử lý vật liệu; xử lý kim loại; hồ vải; gia công gỗ; dịch vụ 
xử lý giấy; mài kính quang học; nung đồ gốm; xay bột; may quần áo; dịch vụ in; dịch vụ 
khử độc vật liệu nguy hiểm; dịch vụ làm sạch không khí; xử lý nước; sản xuất năng lượng. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực truyền thông mạng; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; kiểm soát chất lượng cho người khác; trắc địa; 
nghiên cứu hoá học; nghiên cứu sinh học; cung cấp thông tin khí tượng; dịch vụ thử nghiệm 
vật liệu; dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; thiết kế 
phần mềm máy tính; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2018-19950 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GREAT GENTRY CO., LTD.  (TW) 

35F., No.287, Sec.2, Wenhua Rd., 
Banqiao District, New Taipei City, Taiwan

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm trực tuyến cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác]; bán lẻ sản phẩm cho trẻ em, cụ thể là, chế phẩm làm sạch cho trẻ em, quần 
tã trẻ em, tã lót trẻ em, thực phẩm cho em bé, sữa bột [cho trẻ sơ sinh], sữa bột cho trẻ em, 
dao, dĩa và thìa ăn cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, 
núm vú cao su cho trẻ em, núm vú cho trẻ em, van của bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa 
cho tré em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm, vòng kích thích mọc răng, ghế bảo 
hiểm cho trẻ em [dùng cho xe cộ], xe đẩy trẻ em, túi bọc chân em bé dùng cho xe đẩy, địu 
em bé, đệm chống xoay dùng cho em bé, cũi trẻ em, gối giữ cố định đầu dùng cho em bé, 
đệm đỡ đầu dùng cho em bé, tấm lót dùng đế thay đồ cho trẻ em, nôi cho trẻ em, ghế cao 
cho trẻ em, bồn tắm có thể bơm phồng dùng cho trẻ em, túi ngủ cho trẻ em, trang phục 
cho trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, xe cũi đẩy cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, có thể 
mang đi được, miếng vải để thay tã cho trẻ em, đồ chơi và vật để chơi cho trẻ em; dịch vụ 
bán lẻ trang phục; dịch vụ bán lẻ đồ dùng giáo dục; dịch vụ bán lẻ đồ dùng giải trí có tính 
giáo dục; phân phối, cụ thể là, kinh doanh và bán lẻ hoặc bán buôn sản phẩm của nhà sản 
xuất trong và ngoài nước liên quan tới trang phục, đồ dùng giáo dục, đồ dùng giải trí có 
tính giáo dục và các sản phẩm cho trẻ em, cụ thể là, chế phẩm làm sạch cho trẻ em, quần 
tã trẻ em, tã lót trẻ em, thực phẩm cho em bé, sữa bột [cho trẻ sơ sinh], sữa bột cho trẻ em, 
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dao, dĩa và thìa ăn cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, 
núm vú cao su cho trẻ em, núm vú cho trẻ em, van của bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa 
cho trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm, vòng kích thích mọc răng, ghế bảo 
hiểm cho trẻ em [dùng cho xe cộ], xe đẩy trẻ em, túi bọc chân em bé dùng cho xe đẩy, địu 
em bé, đệm chống xoay dùng cho em bé, cũi trẻ em, gối giữ cố định đầu dùng cho em bé, 
đệm đỡ đầu dùng cho em bé, tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em, nôi cho trẻ em, ghế cao 
cho trẻ em, bồn tắm có thể bơm phồng dùng cho trẻ em, túi ngủ cho trẻ em, trang phục 
cho trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, xe cũi đẩy cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, có thể 
mang đi được, miếng vải để thay tã cho trẻ em, đồ chơi và vật để chơi cho trẻ em. 

 

(210) 4-2018-19983 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(731) RBC MINISTRIES  (US) 

3000 Kraft Avenue, SE, Grand Rapids, 
Michigan, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được, cụ thể là các tài liệu dùng để 
nghiên cứu về kinh thánh. 

 

Nhóm 16: Các ấn phẩm dạng in, cụ thể là các tài liệu dùng để nghiên cứu về kinh thánh. 
 

 
(210) 4-2018-20107 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.15 
(731) MAY FLOWER CO., LTD.  (JP) 

1-2-5 Kanda-Jinbocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng da mặt (mỹ phẩm); gel làm sạch da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; huyết thanh làm đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm rửa mặt, không dùng cho mục đích y tế; 
nhũ tương dưỡng mặt (mỹ phẩm); xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da mặt; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-20111 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(731) AAMIR ABBAS NOORANI SHABIR 

ALI  (PK) 
Flat # 401, Al Jannat icon, near Ayesha 
Masjid, Paris Colony, soldier bazar, 
Karachi-Pakistan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-20128 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ C.O.E Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 16, phố Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ làm đẹp; 

dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-20130 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6 
(731) SHANGHAI CONWOOD 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (CN) 
Room 301-306, Building No. 1, No.2112 
Yanggao Middle Road, China (Shanghai) 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 18: Vali du lịch; ba lô; ví đựng tiền; cặp da; túi du lịch; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali 

[hành lý]; túi bằng vải bạt; vali xách tay; vali; vỏ bao/ví giả da.  
 

 
(210) 4-2018-20137 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh. 
(731) CHOI DONG HUN   (KR) 

20-18, Uminae-gil, Guri-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; mỳ sợi lạnh Hàn Quốc (mỳ Naeng-myun); mỳ sợi đông lạnh; bánh 
bao/bánh hấp đông lạnh; bánh bao/bánh hấp kiểu Hàn Quốc (bánh mandu); mỳ sợi kiều 
mạch lạnh (mỳ memil Naeng-myun).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hàng cung cấp mỳ 
sợi lạnh và bánh bao/bánh hấp; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-20142 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nguyệt Quang   (VN) 
Ngõ 45, đường Hùng Vương, phường 
Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế, máy đo huyết áp, máy đo mạch, thiết bị xét nghiệm, vật liệu 
khâu vết thương.  

 

 
(210) 4-2018-20149 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.5; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh ngọc, đen. 
(731) Nguyễn Thị Kim Loan  (VN) 

Số 166 đường Đà Nẵng, phường Lạc 
Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-20172 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Ghi. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn - 
Phú Thọ   (VN) 
Khu công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, 
huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ               

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-20247 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/732,749 22.12.2017 US 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 20.5.7 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biểm đậm, 

xanh nước biển nhạt, đen, trắng. 
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động; dịch vụ thẻ tín 
dụng và thẻ ghi nợ; cung cấp dịch vụ xử lý điện tử đối với việc chuyển vốn bằng điện tử, 
ngân hàng hối đoái tự động (ach), thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc điện tử và thanh toán điện 
tử thông qua một mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ tài chính, cụ thể là đơn giản 
hóa các giao dịch tài chính trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán, cụ thể là chuyển vốn bằng 
điện tử. 

 
 

(210) 4-2018-20283 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 4.3.3; 4.3.9 
(591) Vàng, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Huỳnh Kim Hão  (VN) 

93/35 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng. 
 
 

(210) 4-2018-20287 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, cam. 
(731) Trần Thị Thanh Thảo   (VN) 

Số nhà 45 đường Yên Xá, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; tất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán quần áo, mũ, giày, dép, tất. 
 
 

(210) 4-2018-20300 (220) 20.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.1; 26.5.1; A5.3.13 
(731) SINGWONG ASIA PACIFIC (BOLUO) 

CO., LTD.  (CN) 
Ping'an Industrial Park, Baitang Town, 
Boluo County, Huizhou City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; hương thơm để thắp; chế phẩm gội dùng cho vật nuôi 
trong nhà; sữa rửa mặt; chế phẩm làm thơm không khí. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
938 

(210) 4-2018-20366 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình LED; tai nghe thực tế ảo; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB) trống (chưa 

có dữ liệu), thẻ nhớ flash trắng; thiết bị định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển 
thị chỉ dẫn kỹ thuật số; chất bán dẫn; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động, máy tính 
bảng và máy tính xách tay; máy chiếu viđêo; thiết bị thu nhận và giải mã tín hiệu truyền 
hình; đồng hồ thông minh; ổ cứng điện tử SSD; điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ chuyên 
dụng cho điện thoại thông minh; loa âm thanh; linh kiện điện tử âm thanh, cụ thể là, hệ 
thống âm thanh vòm; máy tính có thể đeo giống như đồng hồ thông minh và kính đeo mắt 
thông minh; bộ cảm biến điện; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; pin điện có thể 
sạc lại; máy ảnh; máy vi tính; màn hình máy vi tính; phần mềm máy vi tính; máy tính 
bảng; vô tuyến (TV); tai nghe trùm qua đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2018-20405 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) SUPERIOR CO., LTD.  (KR) 

614 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; bao đựng kính đeo mắt và kính râm; gọng kính đeo mắt làm 

bằng kim loại và vật liệu tổng hợp; kính áp tròng; kính hiệu chỉnh; kính râm; kính bảo hộ 
dùng khi bơi; kính bảo hộ dùng khi có tuyết; khung kính dùng cho kính đeo mắt và kính 
râm; kính đeo mắt cho trẻ em; kính bảo hộ dùng khi lặn; kính chống loá mắt; thiết bị làm 
sạch chuyên dụng cho kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; ống nhòm; dây xích đeo 
của kính mắt; thấu kính đeo mắt; kính bảo hộ dùng cho thể thao; kính chống bụi; thấu 
kính dùng cho bơi lội; kính đeo mắt dùng cho bơi lội; vật dụng giữ kính.  

 
Nhóm 25: Tất ngắn cổ; tất dài; đồ đi ở chân; giày chơi gôn; giày tập luyện đa năng; giày; 
quần áo; quần áo một mảnh; trang phục chơi gôn; áo choàng (trừ loại chuyên dùng cho 
thể thao và trang phục truyền thống của Hàn Quốc); áo sơ mi; áo vét (trang phục); quần 
áo thể thao; quần áo lót; khăn quàng cổ; ca vát; mũ; thắt lưng (trang phục); găng tay 
(trang phục) làm từ da thuộc; găng tay (trang phục) làm từ da; găng tay (trang phục) làm 
từ lông; đồ choàng cổ (khăn choàng cổ).  

 
Nhóm 35: Đại lý kinh doanh (mua bán) túi xách; đại lý kinh doanh (mua bán) mũ; đại lý 
kinh doanh (mua bán) giày; đại lý kinh doanh (mua bán) phụ kiện cho quần áo và kính 
mắt; đại lý kinh doanh (mua bán) quần áo; dịch vụ quản lý công việc kinh doanh, cụ thể 
là trong lĩnh vực nhãn khoa; dịch vụ quản lý công việc kinh doanh liên quan đến chuỗi 
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cửa hàng dụng cụ nhãn khoa; đại lý kinh doanh (xúc tiến bán hàng) kính đeo mắt; trung 
tâm thương mại tổng hợp qua mạng internet cho quần áo, đồ ăn và mỹ phẩm; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; marketing.  

 

 
(210) 4-2018-20412 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh. 

(731) TOYTRON CO., LTD.  (KR) 

236, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; đồ chơi điện tử; đồ chơi cơ khí; đồ chơi di động; bộ đồ chơi 

cho búp bê.  
 

 
(210) 4-2018-20413 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(731) TOYTRON CO., LTD.   (KR) 

236, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; đồ chơi điện tử; đồ chơi cơ khí; đồ chơi đi động; bộ đồ chơi 

cho búp bê.  
 

 
(210) 4-2018-20414 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh. 

(731) TOYTRON CO., LTD.   (KR) 

236, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người 

khác]; dịch vụ cung cấp thông tin hướng dẫn thương mại trực tuyến; cung cấp thông tin về 

các sản phẩm qua mạng viễn thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
940 

(210) 4-2018-20415 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 
(731) TOYTRON CO., LTD.  (KR) 

236, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người 
khác]; dịch vụ cung cấp thông tin hướng dẫn thương mại trực tuyến; cung cấp thông tin về 
các sản phẩm qua mạng viễn thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-20416 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DONGGUAN JIALIWANG 

INTELLIGENT ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
District C, 5th Floor, Building A, 
Jiangnan Industrial Park, No.88 
Jiangnannan Street, Xiagang 
Community, Chang' an Town, Dongguan 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị nạp ắc quy; tai nghe; máy vi tính; vật liệu cho mạch điện 

chính [dây, dây cáp], điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại di động có tính năng nạp 
pin lại được; bộ nắn điện; bao đựng điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên 
dùng cho điện thoại thông minh. 

 

 
(210) 4-2018-20417 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.2.1 
(731) ABSOLUTE YOGA CO. LTD.   (TH) 

496, 498, 500, 502 Amarin Tower Bldg, 
12th Floor, Room 05-07, Ploenchit 
Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 
10330, THAILAND  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Phòng tập thiền định; phòng tập Yoga; đào tạo Yoga; phòng tập Yoga nóng; 
phòng tập môn pilates (môn thể dục thẩm mĩ kết hợp với một chuỗi hoạt động có kiểm 
soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); hướng dẫn tập môn pilates (môn thể dục thẩm 
mĩ kết hợp với một chuỗi hoạt động có kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); 
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cung cấp dịch vụ đào tạo cho các huấn luyện viên yoga; cung cấp dịch vụ đào tạo cho các 
huấn luyện viên môn pilates (môn thể dục thẩm mĩ kết hợp với một chuỗi hoạt động có 
kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); cung cấp dịch vụ đào tạo cho các huấn 
luyện viên thể dục thể hình; cung cấp các hội thảo liên quan đến thể dục thể hình; cung 
cấp các chương trình đào tạo thể dục thể hình; cung cấp thông tin về thiền định; cung cấp 
thông tin về yoga; cung cấp thông tin về môn pilates (môn thể dục thẩm mĩ kết hợp với 
một chuỗi hoạt động có kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); cung cấp thông 
tin về thể dục thể hình; cung cấp thông tin về đạp xe đạp; cung cấp các tiện nghi đạp xe 
đạp trong nhà; trung tâm thể dục thể hình; phòng tập đạp xe đạp.  

 

 
(210) 4-2018-20418 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.2.1 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) ABSOLUTE YOGA CO. LTD.   (TH) 

496, 498, 500, 502 Amarin Tower Bldg, 
12th Floor, Room 05-07, Ploenchit 
Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 
10330, THAILAND    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Phòng tập thiền định; phòng tập Yoga; đào tạo Yoga; phòng tập Yoga nóng; 
phòng tập môn pilates (môn thể dục thẩm mĩ kết hợp với một chuỗi hoạt động có kiểm 
soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); hướng dẫn tập môn pilates (môn thể dục thẩm 
mĩ kết hợp với một chuỗi hoạt động có kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); 
cung cấp dịch vụ đào tạo cho các huấn luyện viên yoga; cung cấp dịch vụ đào tạo cho các 
huấn luyện viên môn pilates (môn thể dục thẩm mĩ kết hợp với một chuỗi hoạt động có 
kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); cung cấp dịch vụ đào tạo cho các huấn 
luyện viên thể dục thể hình; cung cấp các hội thảo liên quan đến thể dục thể hình; cung 
cấp các chương trình đào tạo thể dục thể hình; cung cấp thông tin về thiền định; cung cấp 
thông tin về yoga; cung cấp thông tin về môn pilates (môn thể dục thẩm mĩ kết hợp với 
một chuỗi hoạt động có kiểm soát nhằm tăng cường sức khỏe và cơ bắp); cung cấp thông 
tin về thể dục thể hình; cung cấp thông tin về đạp xe đạp; cung cấp các tiện nghi đạp xe 
đạp trong nhà; trung tâm thể dục thể hình; phòng tập đạp xe đạp.  

 

 
(210) 4-2018-20423 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) NANJING JOYMAIN SCI&TECH 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 
No.9, Jingtian Road, Pukou District, 
Nanjing, Jiangsu, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
tẩy trang; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu ete.  
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(210) 4-2018-20424 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KIA SEMICONDUCTOR 

TECHNOLOGY (SHENZHEN CO., 
LTD)  (CN) 
5C1, CD Building, TianJi Mansion, 
Chegongmiao, Futian District, Shenzhen, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn; mạch tích hợp, đi-ốt phát quang [LED]; đèn ba cực; dây dẫn 
điện; chip [mạch tích hợp].  

 

 
(210) 4-2018-20425 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 2018-049584 17.04.2018 JP 

(731) PLAISIR CO., LTD.  (JP) 
7-112, Nishinomori, Kanie, Amagun, 
Aichi 497-8511, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-20428 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh da trời, 

xám, đen. 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

phát triển Minh Anh  (VN) 
Phòng 306 B Tập thể Học viện kỹ thuật 
Mật Mã, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng bể bơi.  
 
 

(210) 4-2018-20429 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dịch vụ Phúc 
Hưng  (VN) 
Nhà bà Phạm Thị Thanh, thôn Châu 

Tùng, xã Tùng ảnh, huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh 
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(511)   Nhóm 19: Gạch (không bằng kim loại); ngói; đá; kính xây dựng; cát mịn.  
 

 
(210) 4-2018-20435 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHENZHEN QIANZIMEI COSMETICS 

CO.,LTD.   (CN) 

Rm.A1401, Xiacun Mansion, Jixia 

Village, Nanwan St., Longgang Dist., 

Shenzhen City, China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; tinh dầu; xà phòng, 

kem ngăn ngừa mụn; kem trị tàn nhang; phấn trang điểm; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-20436 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.5 

(731) GRAND PRODUCE GROUP LIMITED  

(HK) 

Room 10, 17/F, One Midtown, No. 11 

Hoi Shing Road, Tsuen Wan, Hong 

Kong  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình chữa cháy; thiết bị dập lửa; gậy dập lửa; miệng ống vòi rồng chữa cháy; 

vòi chữa cháy; thiết bị báo cháy. 
 

 
(210) 4-2018-20442 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện tử KAMI  (VN) 
Số 76 đường số 21, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối thiết bị điện tử: loa, micro, đầu kỹ thuật số, amply, máy 

chiếu, tivi.    
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(210) 4-2018-20446 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) NAMAA TRADING COMPANY 

W.L.L  (BH) 
P.O. Box 11883 - Manama, Bahrain 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-20448 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(731) TUJIA NETWORK TECHNOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.  (CN) 
No. 9-251, Zhengfu Street, Beiwu Town, 
Shunyi District, Beijing, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sáng bóng; 
nước hoa; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; ấn phẩm điện tử, có thể tải về; 
nhạc chuông có thể tải về cho điện thoại di động; thiết bị thực tế thực tại ảo loại choàng 
đầu; kính đeo mắt; thiết bị sạc cho pin điện. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; bìa cứng; nhãn bằng giấy hoặc bìa cứng; xuất bản phẩm dạng in 
sẵn; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; dụng cụ viết. 

 
Nhóm 21: Bộ đồ để uống rượu; cốc để chứa đựng; giàn phơi đồ giặt; bàn chải đánh răng; 
giẻ lau sàn; bàn chải. 

 

Nhóm 24: Khăn tắm, không phải là trang phục; khăn mặt bằng vải dệt; khăn trải giường 
bằng vải lanh; khăn phủ giường; khăn trải bàn, không bằng giấy; tấm thảm treo tường 
bằng vải. 

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; đồ chơi; bài để chơi; quả bóng để chơi; dụng cụ rèn luyện 
hình thể; bể bơi [đồ chơi]. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; kẹo; bánh bột nhào; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ gia vị. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ cho người 
khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 
marketing; dịch vụ trung gian thương mại; cho thuê máy bán hàng tự động. 

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; thu tiền thuê nhà và bất động sản; cho thuê căn hộ; quản lý 
căn hộ cho thuê; môi giới bất động sản; ủy thác quản lý tài chính. 
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Nhóm 38: Phát sóng không dây; truyền hình; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; 
truyền thư điện tử; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải [thư tín 
hoặc hàng hóa]; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp vận chuyển cho các chuyến du lịch; 
cho thuê tàu thuyền. 

 

Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức hội nghị; dịch vụ thư viện lưu động; 
cung cấp âm nhạc trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; 
dịch vụ đại lý vé [giải trí]. 

 

Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; thiết 
kế bao bì; thiết kế quần áo; điện toán đám mây; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính 
và lập trình thông qua một trang web; thiết kế đồ họa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; cung cấp nơi 
nhốt giữ động vật; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2018-20461 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH VN Nam Đàn 

Vạn An   (VN) 
Cụm Công nghiệp, xã Nam Giang, huyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 14: Vàng thô hoặc dát mỏng; bạc thô hoặc dát mỏng bạc; đồ trang sức bằng vàng 
hoặc bạc; đá quý. 

 

 
(210) 4-2018-20487 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, trắng, vàng đồng nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Lisa Huyền  (VN) 
588 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

Nhóm 30: Mật ong; gạo sạch. 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu nho. 
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(210) 4-2018-20488 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 14.7.4; 26.13.25 
(731) ASMITH MANUFACTURING 

COMPANY  (TW) 
No.48, 39th Rd., Taichung Industrial 
Zone, Taichung, Taiwan 407 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; chốt khóa lật bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; then cửa bằng kim loại; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2018-20581 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

SAVIMAX   (VN) 
257/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan đất; máy cắt cỏ; máy xới đất; máy xịt rửa; máy phun thuốc (chạy 
bằng điện); máy gieo hạt; máy phát điện; máy bơm; máy cưa; máy nén khí; máy rửa xe; 
máy xạc cỏ; dây hơi áp lực (bộ phận của máy); thiết bị cầm tay (không phải loại thao tác 
thủ công); máy tuốt lạc (đậu phộng); máy bóc vỏ lạc (đậu phộng); máy tách hạt ngô 
(bắp); máy ép cám viên; máy băm nghiền đa năng; máy thái sắn (mì); máy xay đa năng; 
máy đùn viên; máy băm cỏ; máy thái rau bèo; máy hàn; máy ép dầu; máy bơm mỡ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy khoan 
đất, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy xịt rửa, máy phun thuốc (chạy bằng điện), máy gieo 
hạt, máy phát điện, máy bơm, máy cưa, máy nén khí máy rửa xe, máy xạc cỏ, dây hơi áp 
lực (bộ phận của máy), thiết bị cầm tay (không phải loại thao tác thủ công), máy tuốt lạc 
(đậu phộng), máy bóc vỏ lạc (đậu phộng), máy tách hạt ngô (bắp), máy ép cám viên, máy 
băm nghiền đa năng, máy thái sắn (mì), máy xay đa năng, máy đùn viên, máy băm cỏ, 
máy thái rau bèo, máy hàn, máy ép dầu, máy bơm mỡ.  

 

 
(210) 4-2018-20606 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 26.11.3; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Xanh lam đậm, lam sáng. 

(540) 

  

(731) Hội làng nghề cơ kim khí 
Phùng Xá  (VN) 
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: giá đỡ dây thép; dây thép gai; ốc vít bằng kim 
loại; lưới thép; tấm cửa bằng kim loại; ván cốp pha bằng kim loại để đổ bê tông; bản lề 
bằng kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; chốt cửa bằng kim 
loại; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: xẻng (dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2018-20607 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 24.15.21 
(591) Đen, đỏ, ghi. 
(731) ASROCK INC.  (TW) 

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. RD., 
Beitou District, Taipei CITY 11270, 
TAIWAN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; giao diện cho 

máy tính; thẻ đồ họa (card đồ họa) cho máy tính; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính]; bộ định tuyến mạng; máy tính chủ nối mạng; cổng hub kết nối 
cho mạng máy vi tính; thiết bị chuyển mạch cho mạng máy tính; bo mạch chủ của máy vi 
tính; tai nghe; micrô. 

 

 
(210) 4-2018-20608 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ELI GERSHKOVITCH  (CA) 

SB54 - 601 West Cordova Street, 
Vancouver, British Columbia  Canada  
V6B 1G1 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia được khử cồn.  
 

(210) 4-2018-20610 (220) 22.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thuận  (VN) 
258 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: xích; săm; lốp; vành; dây curoa truyền động cho xe máy.  
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(210) 4-2018-20611 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.15.15; A26.11.8 
(731) ADF TECHNOLOGIES SDN BHD  

(MY) 
Plot 88F, Lintang Bayan Lepas 10, 
Bayan Lepas Industrial Park Phase IV, 
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý an ninh, quản lý cơ sở vật chất và tự động hóa cho tòa nhà; hệ 
thống an ninh và tự động hóa cho nhà ở; máy học và trí tuệ nhân tạo; thiết bị điện tử sử 
dụng trong khu thương mại, khu dân cư và khu công nghiệp để quản lý và giám sát an 
ninh nhằm tăng cường an toàn, hiệu suất năng lượng và các ứng dụng kiểm soát môi 
trường; phần mềm máy tính và ứng dụng điện thoại di động sử dụng trong khu thương 
mại, khu dân cư và khu công nghiệp để quản lý và giám sát an ninh nhằm tăng cường an 
toàn, hiệu suất năng lượng và các ứng dụng kiểm soát môi trường; phần mềm máy tính và 
ứng dụng điện thoại di động sử dụng trong công nghệ tài chính, thương mại điện tử và dữ 
liệu lớn  

 

Nhóm 11: Lưới thông gió, miệng gió khuếch tán, van điều chỉnh lưu lượng gió và ống dẫn 
cách nhiệt dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; van và cơ cấu dẫn động 
dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; thiết bị chiếu sáng điện tử và bằng 
đèn đi-ốt phát quang (LED)  

 

Nhóm 42: Thiết kế thiết bị điện tử sử dụng trong khu thương mại, khu dân cư và khu công 
nghiệp để quản lý và giám sát an ninh nhằm tăng cường an toàn, hiệu suất năng lượng và 
các ứng dụng kiểm soát môi trường; thiết kế phần mềm máy tính và ứng dụng điện thoại 
di động sử dụng trong khu thương mại, khu dân cư và khu công nghiệp để quản lý và 
giám sát an ninh nhằm tăng cường an toàn, hiệu suất năng lượng và các ứng dụng kiểm 
soát môi trường; thiết kế phần mềm máy tính và ứng dụng điện thoại di động sử dụng 
trong công nghệ tài chính, thương mại điện tử và dữ liệu lớn; thiết kế máy học và trí tuệ 
nhân tạo; thiết kế hệ thống quản lý an ninh, quản lý cơ sở vật chất và tự động hóa cho tòa 
nhà; thiết kế hệ thống an ninh và tự động hóa cho nhà ở.  

 

 
(210) 4-2018-20622 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.9.15; 5.7.21; 15.7.1; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh rêu, 

vàng đồng, vàng đồng nhạt, trắng. 
(731) Hợp tác xã thương mại- dịch 

vụ nông nghiệp Rừng Dầu  
(VN) 
ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-20636 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17 
(731) JG GLOBAL LIMITED   (HK) 

East Wing, 2nd Floor, 822 Lai Chi Kok 
Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 24: Vải lót (vải); vải dựng (vải vóc); vải; vải sử dụng trong ngành dệt; vải dính có 

thể dán bằng nhiệt; vật liệu dệt. 
 

 
(210) 4-2018-20641 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.25; 6.1.2; 26.1.6; 3.4.1; A3.4.24; 

26.1.4; 1.15.24; 1.15.11 
(591) Vàng, đen. 

(731) KAGOSHIMA MEAT EXPORT 
FEDERATION   (JP) 
10-1 Kamoikeshinmachi, Kagoshima 
City, Kagoshima 890-8577, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò; sản phẩm chế biến từ thịt bò.  

 

 
(210) 4-2018-20642 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.18; A5.5.21; 6.1.2; 26.1.1; 26.1.4; 

25.1.25; 1.15.11; 1.15.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) KAGOSHIMA MEAT EXPORT 

FEDERATION   (JP) 
10-1 Kamoikeshinmachi, Kagoshima 
City, Kagoshima 890-8577, Japan   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn ướp.  
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(210) 4-2018-20690 (220) 25.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.9.4; 1.15.15; A3.9.24 
(591) Xanh biển đậm, nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV S.T.L  (VN) 
338 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-20775 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 24.15.21; A24.15.11; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng đậm, nâu đất. 
(731) Công ty cổ phần Leadertec 

Việt Nam  (VN) 
Xóm Bình, xã Điềm Thụy, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại (bao gồm: cửa cuốn, cửa sổ, cửa ra vào). 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; kính dùng cho xây dựng; kính ngăn cách dùng trong xây dựng; kính 
tấm dùng cho cửa sổ, xây dựng. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; thi công xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-20782 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SUPER JUMBO HOLDINGS LIMITED  

(VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110 Virgin Islands (British) 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; ví bỏ túi; ví tiền; túi xách; túi đeo vai; túi đeo vai học 
sinh; ba lô; ba lô đeo vai; túi buộc dây để đựng đồ trang bị du lịch hay thể dục; túi đựng 
quần áo dùng để đi du lịch, túi xách đi chợ; túi mua hàng làm bằng vải; túi hành lý xách 
tay; túi đi biển; túi cho thể thao; vali du lịch; túi du lịch; túi hành lý; vali; túi đựng đồ mỹ 
phẩm và trang điểm (túi rỗng); «.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2018-20783 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; A5.5.20; A5.5.21; A2.1.16 
(731) KIM, KI TAE  (KR) 

102Ho, 522Dong, 350, Mokdongdong-
ro, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Tiệm bánh kẹo và bánh mỳ. 

 

 
(210) 4-2018-20809 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.2.13; A3.2.24 
(731) GUANGDONG CAMEL APPAREL 

CO., LTD.  (CN) 
Ganjiao Shangjie Village 9, Lishui, 
Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi; đồ chơi; trò chơi cờ; quả bóng hơi để chơi; thiết bị 

tập luyện thể hình; dụng cụ bắn cung; dây đeo dùng cho người leo núi; thiết bị tập thể 
dục; còi hiệu lệnh trong săn bắn; găng tay dùng cho trò chơi; đệm lót để bảo vệ [bộ phận 
của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; áo phao; đồ câu cá; tấm chắn ngụy trang 
[dụng cụ thể thao]; dây chun kéo tập ngực [dụng cụ thể dục]; ván trượt; thiết bị leo dây 
[thiết bị leo núi].  

 

 
(210) 4-2018-20822 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 5.7.3; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, vàng 

đồng, vàng, trắng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Hậu Thạnh Tây   (VN) 
ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh Tây, 
huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa; lúa giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán lúa, lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
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(210) 4-2018-20835 (220) 25.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.7; 25.1.6; A26.1.18; A26.11.8 
(731) SHANGHAI YIFU RESTAURANT 

MANAGEMENT CO., LTD.   (CN) 
Room A1-1965, No.58, Fumin Branch Rd.,
Chongming, Shang-hai(Shanghai Hengtai 
Economic Development Zone), China. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2018-20843 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng, xám. 
(731) TOP VICTORY INVESTMENT 

LIMITED  (HK) 
Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons 
International Center, 108 Wai Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Biển báo có màn hình hiển thị số; led (màn hình tinh thể lỏng); màn hình hiển 
thị sử dụng đi ốt phát quang (led); thiết bị điện tử, cụ thể là, màn hình hiển thị plasma; 
màn hình máy vi tính; màn hình thông báo số; màn hình hiển thị cho màn hình tinh thể 
lỏng (led); màn hình ti vi; màn hình hiển thị có tính năng cảm ứng tương tác; tivi; máy vi 
tính để bàn nguyên bộ; màn hình hiển thị cho máy vi tính; màn hình tương tác cảm ứng 
cho thiết bị điện tử; màn hình rộng led; thiết bị điện tử, cụ thể là, bảng hiển thị điện tử, 
bảng hiển thị plasma, màn hình hiển thị điện tử; máy vi tính; máy tính để bàn loại di động 
(pc box); bàn phím máy vi tính; chuột cho máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính và bộ 
phận của chúng; máy tính bảng; thiết bị chuyển dữ liệu theo phương thức vào/ra được lập 
trình (pio). 

 
 

(210) 4-2018-20852 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ, cố vấn và tư vấn về tổ chức kinh doanh; tư vấn và thông tin về 
thương mại; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; phân tích kinh tế cho các mục đích 
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kinh doanh; đánh giá cơ hội kinh doanh; dịch vụ kế toán liên quan đến lập kế hoạch thuế; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lập bản khai thuế; dịch vụ tư vấn thuế [kế toán]; kế toán, 
dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ phổ biến thông tin kinh doanh; dịch vụ tuyển dụng 
nhân sự; dịch vụ giới thiệu việc làm; hoạt động văn phòng; cho thuê máy móc và thiết bị 
văn phòng; dịch vụ tư vấn liên quan đến marketing; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ thanh toán điện tử; quản lý các 
vấn đề tài chính; kinh doanh tiền tệ; dịch vụ thị trường chứng khoán; dịch vụ nghiên cứu 
đầu tư; dịch vụ nghiên cứu bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến ngân hàng; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến tài chính; dịch vụ tư vấn liên quan đến giao dịch hàng hóa có kỳ hạn; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo hiểm; định giá tài sản; định giá vốn cổ phần; dịch vụ 
định giá tài sản trí tuệ, dịch vụ định giá tài chính; kinh doanh tài chính, kinh doanh bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); đầu tư vốn; dịch vụ thuế (tài chính). 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; 
tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức hội thảo kinh doanh; sắp xếp và tiến hành hội 
nghị; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí 
trực tuyến dưới dạng các giải đấu trò chơi; cung cấp thông tin, bao gồm trực tuyến, về 
hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; cung cấp thông tin trực tuyến 
trong lĩnh vực trò chơi giải trí trên máy tính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ lưu trữ thông tin doanh nghiệp bằng máy tính; thiết kế không gian văn 
phòng; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn về 
thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn thiết 
kế trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm cho internet; cho thuê phần mềm máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý thành phương tiện truyền thông điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-20857 (220) 25.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; A18.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du thuyền 
quốc tế Bảo Yến   (VN) 
122 Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 
 

(210) 4-2018-20858 (220) 25.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; A18.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du thuyền 
quốc tế Bảo Yến  (VN) 
122 Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
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(210) 4-2018-20859 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Băng Dương 
E&C  (VN) 
19 đường số 37, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh                

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa 
chữa các thiết bị làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2018-20860 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
PAOLO Thanh Hà  (VN) 
Số 8 ngõ 135 đường Quang Tiến, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước khoáng; nước khoáng xenxe; 
nước uống dùng trong bữa ăn; nước (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2018-20864 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG 
INVESTMENT   (VN) 
Số 110-112, đường Kinh Dương Vương, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng, quầy hàng để bán hàng hóa trong siêu thị, đại 
siêu thị; cho thuê gian hàng trong trung tâm thương mại (trung tâm mua bán, giới thiệu và 
trưng bày sản phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-20866 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đen, nâu, hồng, xanh lá cây, xám, vàng, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
VIPASS   (VN) 
Số nhà SL15, khu cư xá Phú Lâm A, 
đường Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu; mua bán mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mua bán chất 
làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán chất chiết xuất từ thảo 
mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-20867 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát Triển 
Ôn Hòa  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, 68 đường 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị đèn led trang trí, thiết bị đèn điện, đèn bộ; mua bán đèn chớp; 
mua bán đèn sợi đốt; mua bán đèn chiếu sáng; mua bán đèn chùm; mua bán đèn trần.  

 
 

(210) 4-2018-20868 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Cao Văn Trí  (VN) 
Đường ĐT 747B, khu phố Phước Hải, 
phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tranh ảnh; mua bán tượng; mua bán sách; mua bán đồ dùng phục vụ 
nghi lễ tôn giáo, thờ cúng; mua bán đồ lưu niệm.  

 
 

(210) 4-2018-20869 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Ngọc  (VN) 
Số 123/3 Lê Đình Thám, phường Tân Quý,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức; mua bán bộ phụ kiện để làm đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2018-20870 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Lưu Thị Ngọc  (VN) 
Số 123/3 Lê Đình Thám, phường Tân Qúy,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức; mua bán bộ phụ kiện để làm đồ trang sức.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
956 

(210) 4-2018-20871 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.5; A16.1.5 
(591) Cam, đen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEJONG Việt 
Nam  (VN) 
Số 3 Cù Lao, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn, đèn chiếu sáng; đèn hồ quang.  
 

 
(210) 4-2018-20872 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 8.1.8 
(591) Cam, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Lương Tuyết Mỹ  (VN) 
27B Bình Phú, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt; mua bán bánh mỳ, mua bán bánh trứng, mua bán bánh 
hạnh nhân.  

 

 
(210) 4-2018-20873 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.7.23; A7.1.11; 7.1.24; A5.1.7; 

A5.3.13; A7.1.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Triều  (VN) 
Thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận        

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây, đóng hộp; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây.  

 

 
(210) 4-2018-20874 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6; A26.1.18; A25.7.6 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) La Thường  (VN) 
34 đường số 45, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-20875 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư nhân 
lực quốc tế Nam Nhật Nam  
(VN) 
Số 15+16, lô A19, KDC An Bình, 
phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2018-20876 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20 
(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị ánh Xuân  (VN) 
Lầu 2. P204A số 6 Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-20877 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Thanh Nhã  (VN) 
Số 4, đường 39, phường Linh Đông, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục; mua bán mũ; mua bán giày; mua bán 
túi xách tay; mua bán thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2018-20878 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.23; 5.5.1; 

A5.5.20 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Roses  (VN) 
Số nhà 34 đường số 3, KDC Him Lam, 
phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giới thiệu phim trình chiếu; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim video, không bao gồm phim quảng 
cáo; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; 
cung cấp video trực tuyến, không tải về. 

 

 
(210) 4-2018-20880 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.22; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Ngọc  (VN) 
Số 123/3 Lê Đình Thám, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2018-20881 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất THE AN  (VN) 
199/57B Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta 

hoặc thủy tinh; đồ gốm để chứa đựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gốm cho mục đích gia dụng; mua bán tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất 
nung, terra-cotta hoặc thủy tinh; mua bán đồ gốm; mua bán đồ gốm để chứa đựng. 

 

 
(210) 4-2018-20882 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 19.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Tân Đức  
(VN) 
LA4-LA5 đường số 1, KCN Xuyên á, xã 
Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn chống thấm. 
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Nhóm 35: Mua bán sơn; mua bán dung môi dùng cho sơn; mua bán dung môi dùng cho 
sơn dầu; mua bán dung môi dùng cho vecni; mua bán chế phẩm kết dính cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-20883 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết Bị An 
Toàn TP HCM  (VN) 
8A Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; cửa chống cháy làm bằng sắt, cửa kho tiền làm bằng 

sắt. 
 

Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy kiểm tra tiền. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hỏa hoạn; xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; 
phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-20884 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sơn Minh Phúc  (VN) 
151/2 Phạm Tứ, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất nhuộm màu gỗ; chất bảo quản gỗ; chất pha loãng sơn; sơn cho đồ 

gốm; sơn phủ. 
 

 
(210) 4-2018-20885 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Huy Long  (VN) 
Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo. 
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(210) 4-2018-20886 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Phạm Huy Long  (VN) 
Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-20887 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 25.5.25; 26.1.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Saki Việt Nam  
(VN) 
Số 2B hẻm 475/20/63 Nguyễn Trãi, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện dùng cho xe cộ; bình ắc quy; hộp ắc quy: ắc quy điện; pin điện; ắc 
quy cho thắp sáng. 

 
Nhóm 12: Còi cho xe cộ; lốp xe bơm khí: má phanh cho xe cộ; xe máy: săm cho lốp xe 
bơm hơi; xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-20888 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.5; 26.13.25 
(591) Màu xám, màu trắng, màu đen. 
(731) BEIJING LAISHENG HIGH-TECH 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Rm. 705, Bldg. 5, Courtyard 1, Nongda 
South Rd., Haidian Dist., Beijing, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in ăn được; mực in [mực] dùng cho máy sao chụp; hộp mực đã có 

mực dùng cho máy in và sao chụp; hộp chứa mực in ăn được dùng cho máy in; sơn. 
 

Nhóm 09: Máy in dùng với máy tính; máy fax; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể 
tải về; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị ngoại vi máy vi tính; 
thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]. 
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(210) 4-2018-20889 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 ĐHNN1, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2018-20890 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 Đại học Nông 
Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-20891 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 Đại học Nông 
Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2018-20892 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 Đại học Nông 
Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-20893 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 Đại học Nông 
Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-20894 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 Đại học Nông 
Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-20895 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DEUTSCHLAND 
Việt Nam  (VN) 
Nhà 55 đường T khu 2 Đại học Nông 
Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-20896 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 8.7.5; A8.5.10 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, nâu, màu vàng, 

màu đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể 9 Bớt 
Quán  (VN) 
Số 217/15 đường 11, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán gà tiềm, quán ăn, quán nhậu, dịch 

vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2018-20897 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.8; A25.7.5; A17.2.2; 26.1.1; A25.7.8
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thủy Tiên  (VN) 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề thẩm mỹ; học viện dạy nghề phun xăm trên chân mày, môi, 

mí mắt; đào tạo thực hành; tổ chức những khóa học dài hạn hay cấp tốc về thẩm mỹ, làm 
đẹp; tổ chức các chương trình hội nghị hội thảo về làm đẹp. 

 

(210) 4-2018-20898 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Thủy Tiên  (VN) 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề thẩm mỹ; học viện dạy nghề phun xăm trên chân mày, môi, 
mí mắt; đào tạo thực hành; tổ chức những khóa học dài hạn hay cấp tốc về thẩm mỹ, làm 
đẹp; tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo về làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-20899 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Endless 
Beauty  (VN) 
85/7 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-20900 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; 25.5.5 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Endless 
Beauty   (VN) 
85/7 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-20901 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHUCOS  (VN) 
Tầng trệt - Số 214C Lý Chính Thắng, 
phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay.  
 

 
(210) 4-2018-20903 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty T.N.H.H Đà Lạt 
ECOGREEN  (VN) 
133 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách; vận tải; dịch vụ lưu kho.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2018-20904 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đỗ Văn Thịnh  (VN) 
Thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh), quảng cáo, giới thiệu, trưng bày, xuất nhập 
khẩu các sản phẩm như: quần áo, đồ lót (thời trang nam), đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, 
ví dành cho nam.  

 

 
(210) 4-2018-20905 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FAR EAST 
FOAM Việt Nam   (VN) 
Thửa đất 378, tờ bản đồ số 33, khu phố 
Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 17: Mút xốp dùng cho ngành nội thất và ngoại thất (ghế có đệm, ghế xôfa, nệm 
giường).   

 

Nhóm 20: Giường, nệm lò xo, nệm mút, gối: ghế xôfa và các loại ghế bọc nệm nói chung.   
 
 

(210) 4-2018-20906 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FAR EAST 
FOAM Việt Nam   (VN) 
Thửa đất 378, tờ bản đồ số 33, khu phố 
Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 17: Mút xốp dùng cho ngành nội thất và ngoại thất (ghế có đệm, ghế xôfa, nệm 
giường).   

 

Nhóm 20: Giường, nệm lò xo, nệm mút, gối: ghế xôfa và các loại ghế bọc nệm nói chung.   
 
 

(210) 4-2018-20907 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FAR EAST 
FOAM Việt Nam   (VN) 
Thửa đất 378, tờ bản đồ số 33, khu phố 
Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 17: Mút xốp dùng cho ngành nội thất và ngoại thất (ghế có đệm, ghế xôfa, nệm 
giường).   

 

Nhóm 20: Giường, nệm lò xo, nệm mút, gối: ghế xôfa và các loại ghế bọc nệm nói chung.   
 

 
(210) 4-2018-20908 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FAR EAST 
FOAM Việt Nam   (VN) 
Thửa đất 378, tờ bản đồ số 33, khu phố 
Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 17: Mút xốp dùng cho ngành nội thất và ngoại thất (ghế có đệm, ghế xôfa, nệm 
giường).   
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Nhóm 20: Giường, nệm lò xo, nệm mút, gối: ghế xôfa và các loại ghế bọc nệm nói chung.   
 

 
(210) 4-2018-20910 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 7.3.11; 26.1.1; 26.4.1; 26.7.25 

(591) Cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGAHOME   (VN)
1768/10/14 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 27: Thảm. 
 

 
(210) 4-2018-20911 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGAHOME   (VN)
1768/10/14 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn (cây lau nhà). 
 

 
(210) 4-2018-20912 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGAHOME  (VN) 
1768/10/14 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn (cây lau nhà). 

 

 
(210) 4-2018-20913 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGAHOME   (VN)
1768/10/14 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn (cây lau nhà, chổi cước, chổi quét bụi, cây gạt nước, cây lau kính, 

cọ toilet).  
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(210) 4-2018-20914 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGAHOME   (VN)
1768/10/14 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn (cây lau nhà). 
 

 
(210) 4-2018-20916 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Nguyễn Đỗ Minh Thơ  (VN) 
Số 10 Phổ Quang, chung cư Sky Center 
căn hộ C- B3- 14, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (cosmetics). 

 

 
(210) 4-2018-20917 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thục Anh  (VN) 
Phòng 3103 tòa nhà Ruby 2 Saigonpearl, 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (clothing). 
 

 
(210) 4-2018-20918 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A25.7.21; 26.11.3; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH linh kiện Xin 
Sheng   (VN) 
172/15 đường Tạ Uyên, phường 06, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Lò xo (đồ ngũ kim). 

 

Nhóm 07: Lò xo (bộ phận của máy). 
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(210) 4-2018-20919 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quà vàng 
cao cấp Việt Nam   (VN) 
Phòng 406 tầng 4, toà nhà 133 Thái Hà, 

phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức; đồng hồ; kẹp cài cà vạt.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ mạ kim loại cho ô tô, xe máy; dịch vụ mạ kim loại lên sản phẩm của 

người khác để làm quà tặng. 
 

 
(210) 4-2018-20920 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Song Thư  
(VN) 
6/1B Bến Phú Định, phường 16, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu, nước hoa; kem dưỡng da, xà phòng; dầu tắm (dành cho 

người).  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 

phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, dung dịch làm bóng, sơn móng tay, chế 

phẩm vệ sinh, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, 

thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 

miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 

phê, ca cao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 

nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 

con giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tiệm làm tóc, trang điểm.  
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(210) 4-2018-20921 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Cam, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 
dựng và đầu tư Minh Việt  (VN)
647A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: sắt, thép, sơn nước, xi măng.  
 
 

(210) 4-2018-20922 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.7 
(591) Hồng nhạt, vàng đồng nhạt, vàng đồng, 

nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
IMAGINE NATION   (VN) 
2 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống và các 
dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 
 

(210) 4-2018-20924 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, tím, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
CREATUS  (VN) 
2 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại.  

 

Nhóm 41: Hoạt động nhiếp ảnh (trừ sản xuất phim).  
 

 
(210) 4-2018-20925 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.4.6; 25.5.2; 26.11.22; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
truyền thông A.I.M Việt Nam  
(VN) 
2 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Hoạt động hậu kỳ (hoạt động sản xuất phim). 
 

Nhóm 45: Hoạt động tư vấn, dịch vụ bản quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động môi 
giới bản quyền.  

 

 
(210) 4-2018-20926 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sữa Tươi  
(VN) 
Xóm 2, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa các loại: sữa tươi, sữa tiệt trùng, sữa chua, váng sữa, sữa đặc.  
 

 
(210) 4-2018-20927 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Cam, xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch và tổ chức sự kiện ETC  
(VN) 
Số nhà 30 đường Phúc Diễn, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt 

chỗ/giữ chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 
 

 
(210) 4-2018-20928 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.25; 1.15.15; A26.11.8; 24.9.1 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
khách sạn COSMOS Việt Nam  
(VN) 
Số 50 Lô 22 & 23 - B3.1 - KDC mới 
đường Ngô Thi Sỹ, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
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(210) 4-2018-20929 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Hồ Nguyên Phương Thảo  (VN) 
106/16 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; dịch vụ chuyên gia 
tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tuyển dụng nhận 
sự. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; tư vấn đào tạo (du học); tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế. 

 
 

(210) 4-2018-20930 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế Hoàng Hải   (VN) 
Số 151 C3 khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: máy rửa xe, máy bơm nước, công cụ cầm tay như máy khoan, máy mài, máy 
cắt, máy nén khí, máy cắt cỏ.  

 
 

(210) 4-2018-20931 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Toàn   (VN) 
Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-20932 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CEOPRO Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngách 29/14 Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; chế phẩm dùng làm sơn chống thấm (chế phẩm từ sơn); 
chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế 
phẩm từ sơn); chế phẩm dùng để pha loãng sơn.  
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(210) 4-2018-20933 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CEOPRO Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngách 29/14 Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; chế phẩm dùng làm sơn chống thấm (chế phẩm từ sơn); 

chất dùng làm chất phủ công nghiệp (tương tự như sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (chế 
phẩm từ sơn); chế phẩm dùng để pha loãng sơn.  

 

 
(210) 4-2018-20934 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
quốc tế Đại Hanh  (VN) 
Lô B8, đường số 1, khu công nghiệp Hải 
Sơn, (GĐ3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn; chất màu cho đồ gốm; chất màu, chất nhuộm.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y 
tế; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; đồng 
hồ; nhẫn [đồ kim hoàn]; kim cương; hoa tai. 

 
Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; túi xách tay; cặp học 
sinh. 

 

Nhóm 20: Giường ngủ; ghế gỗ; tủ gỗ; móc treo quần áo, không bằng kim loại; đệm, nệm; 
ghế xếp. 

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón, giày dép.  
 
Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; máy móc và thiết bị chơi bow-ling; gậy đánh gôn; 
thiết bị tập thể dục; vợt; cần câu cá. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng 
[đồ uống]. 

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; rượu mạnh [đồ uống].  

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: gậy đánh gôn, mỹ phẩm, đồ trang sức, sơn, bia, rượu.  
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(210) 4-2018-20935 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 1.3.1 
(591) Xanh lá, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Hoa Hướng 
Dương  (VN) 
116 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh, 
đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; nước sốt (gia vị); gia vị; nước đá. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2018-20936 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 1.3.1; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Hoa Hướng 
Dương  (VN) 
116 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh, 
đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; nước sốt (gia vị); gia vị; nước đá. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống.  

 

 
(210) 4-2018-20937 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 1.3.1 
(591) Xanh lá, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Hoa Hướng 
Dương  (VN) 
116 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh, 
đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; nước sốt (gia vị); gia vị; nước đá. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống. 

 

 
(210) 4-2018-20938 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 5.7.1; 1.13.1; A1.13.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, đồ uống 

cà phê có sữa.  
 

 
(210) 4-2018-20939 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, đồ uống 
cà phê có sữa.  

 

 
(210) 4-2018-20940 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.1; 26.1.1; 5.7.1; A1.1.12 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ, nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, đồ uống 
cà phê có sữa.  
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(210) 4-2018-20941 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 5.7.13; A5.7.23 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

Nam Khánh  (VN) 
Số 44, ngõ 115, Núi Trúc, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện 

 

 
(210) 4-2018-20943 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4; 26.4.2 (540) 

  

(731) Đặng Thị Hải Nhi  (VN) 
Toà tháp X2, căn hộ 9.04 - Sunrise City 
North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, túi xách, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2018-20944 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.21; 26.1.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Mạnh Tiến  (VN) 
Số 505 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy đục; máy nén khí; máy chà tường; máy thổi bụi; máy khoan 

bê tông; máy giáp gỗ; máy phay gỗ; máy bắn đinh; máy khâu bao; máy xay thịt; máy làm 
xúc xích; máy phun sơn; máy khoan lấy mẫu bê tông. 

 

 
(210) 4-2018-20945 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Long   (VN) 
255/1 Thích Quảng Đức, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2018-20949 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 21.3.19; 3.3.1; A3.3.24 

(591) Hồng, trắng, xanh da trời, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CASAKID Việt 
Nam  (VN) 
Tòa C4, liền kề A10 Nam Trung Yên, 

đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng nội thất bằng gỗ thuộc nhóm này, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá 

sách, giá để đồ; nệm (đệm) cao su, nệm lò xo. 

 

Nhóm 24: Chăn, màn (mùng), ga trải giường, vỏ gối.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ con; đồ chơi bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2018-20950 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quản lý khách 
sạn Bitexco   (VN) 
Số 8, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ 

Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-20951 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD.  

(TW) 

No.9, Shennong E. Rd., Dehe Villlage, 

Changzhi Township, Pingtung County 

908, Taiwan, R.O.C.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 

đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; chất mài mòn thuộc nhóm này; xà phòng; nước hoa; tinh 

dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng.  
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(210) 4-2018-20952 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.23; 26.13.25 

(731) JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD.  

(TW) 

No.9, Shennong E. Rd., Dehe Villlage, 

Changzhi Township, Pingtung County 

908, Taiwan, R.O.C.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 

đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; chất mài mòn thuộc nhóm này; xà phòng; nước hoa; tinh 

dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng.  
 

 
(210) 4-2018-20954 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) AMEED FOOD INDUSTRIES CO. 

W.L.L.  (JO) 

Building No.31, Ali Nasouh Al Tahir St, 

Sweifieh, Amman, Jordan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chiết xuất cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; chất thay thế cà phê; 

cà phê nhân tạo; cà phê đã rang và cà phê chưa xử lý; hương liệu cà phê; trà (chè); ca cao; 

đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh 

nướng và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được và/hoặc đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; mật 

ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn và/hoặc muối dùng để bảo quản thực 

phẩm; mù tạc; giấm; sốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2018-20955 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.7.24; 3.7.4; A5.5.20 

(591) Trắng, tím, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
doanh nghiệp BIZUP  (VN) 
51/32 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa.  
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(210) 4-2018-20957 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TNHH thương 
mại và dịch vụ Hoàng Long 
GROUP  (VN) 
Số 5, đường 13, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh            

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản 

xuất); chất làm bóng; chế phẩm trang điểm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm; bán buôn thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-20958 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA    (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-20959 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-20960 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHENZHEN ZHIXINGSHENG 

ELECTRONICS CO.,LTD.   (CN) 

4/F, Building F, No. 8 of East Zone, 

Shangxue Science Park, Jihua Road, 

Bantian, Longgang, Shenzhen, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Hộp đen ô tô; thiết bị ghi hình kỹ thuật số; camera hành trình trên xe ô tô; thiết 

bị ghi hình kỹ thuật số tích hợp gương; camera hành trình; thiết bị theo dõi hệ thống định 

vị toàn cầu.  
 

 
(210) 4-2018-20962 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.23; 26.3.4; 25.12.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) PRANDA JEWELRY PUBLIC 

COMPANY LIMITED (TH)   (TH) 

No. 28, Soi Bang Na-Trad 28, Bang Na 

Sub-District, Bang Na District, Bangkok 

Metropolis, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 14: Nhẫn, vòng cổ, vòng tay, lắc chân, mặt dây chuyền, hoa tai (tất cả là đồ trang 

sức). 
 

(210) 4-2018-20963 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) PRANDA JEWELRY PUBLIC 

COMPANY LIMITED (TH)   (TH) 

No. 28, Soi Bang Na-Trad 28, Bang Na 

Sub-District, Bang Na District, Bangkok 

Metropolis, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 14: Nhẫn, vòng cổ, vòng tay, lắc chân, mặt dây chuyền, hoa tai (tất cả là đồ trang 

sức). 
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(210) 4-2018-20964 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Quốc Hoàng   (VN) 
Số 1246A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để làm đông đặc trên mặt sàn bê tông.  

 

 
(210) 4-2018-20965 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Dịp Tú Châu  (VN) 
127/12 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 

 
(210) 4-2018-20966 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Dịp Tú Châu  (VN) 
127/12 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2018-20968 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MYSPA  (VN) 
Lầu 9, toà nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh             

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính, cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, bảo trì phần mềm máy 
tính. 
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(210) 4-2018-20969 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MYSPA  (VN) 
Lầu 9, toà nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính, cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, bảo trì phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2018-20970 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.1.24; A3.1.25; 4.5.5; 3.1.8 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Loan  (VN) 
38/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2018-20971 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A17.3.2; 26.1.1; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn CHLAW 
Việt Nam  (VN) 
519 B Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh     

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ kiện tụng, dịch vụ tư vấn sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 
 

(210) 4-2018-20972 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.21; 1.15.15 
(591) Đen, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH KTDC   (VN) 

Tầng 6,7 - tòa nhà Alpha, 153 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tư vấn giáo dục và đào tạo; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ 
xuất bản sách, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản và cho thuê các tài liệu hướng 
dẫn và giáo dục; tổ chức, sản xuất và giới thiệu các sự kiện giải trí, văn hóa và giáo dục 
qua hoặc không qua các phương tiện tương tác. 

 

 
(210) 4-2018-20973 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Đỏ sẫm. 
(731) Trần Hùng Hải   (VN) 

Số nhà 55a, ngõ 77, Xuân La, Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi cho thể thao; túi đựng dụng cụ, rỗng; túi đựng quần áo 

dùng để đi du lịch; bộ dây cương. 
 

Nhóm 25: Giày; giày thể thao; đồ đi ở chân; quần áo; áo sơ mi; đồng phục.  
 

 
(210) 4-2018-20974 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.12.1 
(591) Xanh lam, xanh lam sẫm, trắng, ghi. 
(731) Tổng công ty hàng hải Việt 

Nam - Công ty TNHH một 
thành viên  (VN) 
Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Sà lan; tàu thuyền; thiết bị hạ thủy cho tàu thuyền; xe nâng hàng; ống khói tàu 

thủy; triền đà cho tàu thủy; bánh lái; chân vịt cho tàu thủy; thân của tàu thủy; vỏ của tàu 
thủy; khung gỗ cho tàu thủy; khung sườn tàu thủy bằng gỗ; cột buồm của tàu thủy; cơ cấu 
lái cho tàu thủy; phương tiện giao thông đường thủy. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bến cảng, bến tàu; thông tin về lĩnh vực sửa chữa, xây dựng 
và sửa chữa kho chứa hàng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; 
chuyên chở hàng hoá, vận chuyển hàng hoá; thuê tàu chở hàng; thuê phương tiện vận tải; 
dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; vận tải đường biển; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận 
tải đường sông; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê 
thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; lai dắt tàu thuyền; hậu cần vận tải.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ].  
 

 
(210) 4-2018-20975 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; 25.12.1; 26.11.3 

(591) Xanh lam, xanh lam sẫm, trắng, ghi. 

(731) Tổng công ty hàng hải Việt 
Nam - Công ty TNHH một 
thành viên  (VN) 
Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Sà lan; tàu thuyền; thiết bị hạ thủy cho tàu thuyền; xe nâng hàng; ống khói tàu 

thuỷ; triền đà cho tàu thủy; bánh lái; chân vịt cho tàu thủy; thân của tàu thủy; vỏ của tàu 

thủy; khung gỗ cho tàu thủy; khung sườn tàu thủy bằng gỗ; cột buồm của tàu thủy; cơ cấu 

lái cho tàu thủy; phương tiện giao thông đường thủy. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bến cảng, bến tàu; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; xây dựng 

và sửa chữa kho chứa hàng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; 

chuyên chở hàng hoá; vận chuyển hàng hoá; thuê tàu chở hàng; thuê phương tiện vận tải; 

dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; vận tải đường biển; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận 

tải đường sông; môi giới hàng hải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê 

thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; lai dắt tàu thuyền; hậu cần vận tải.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
 

 
(210) 4-2018-20979 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị gốm sứ 
GLISTEN Việt Nam  (VN) 
Tại khu nhà xưởng thuê lại của Công ty 

TNHH Hoàng Thạch, cụm công nghiệp 

Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dính phụ gia trong ngành sản xuất gạch men. 
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(210) 4-2018-20980 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A19.7.16; 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Cơ sở rượu Thuận Hòa  (VN) 

152/PK, ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-20981 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hải Lan  (VN) 
34 khu dân dư Bình Hưng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-20983 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.5; 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ hồng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và sản xuất Vạn Phúc  (VN) 
Tầng 1 số 1 ngõ 68 phố Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Bông; băng; gạc y tế, gói bông băng gạc y tế. 
 

 
(210) 4-2018-20984 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.5; 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ hồng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và sản xuất Vạn Phúc  (VN) 
Tầng 1 số 1 ngõ 68 phố Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; giường bệnh viện; băng ca di động; lồng ấp dùng cho mục 
đích y tế; bồn rửa tay chuyên dụng cho ngành y tế; bồn rửa tay phẫu thuật tự động chuyên 
dụng cho bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2018-20985 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 3.7.17; 1.15.5 
(591) Trắng, đỏ hồng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và sản xuất Vạn Phúc  (VN) 
Tầng 1 số 1 ngõ 68 phố Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe lăn dùng cho người tàn tật; xe đẩy dành cho người tàn tật; xe lăn dùng điện 

dùng cho người tàn tật; xe đạp ba bánh không có động cơ, xe đẩy trẻ em; dây an toàn cho 
xe cộ.  

 

 
(210) 4-2018-20986 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tuệ 

Đức  (VN) 
Căn 23, lô 1C đường Trung Yên 11C, 
khu ĐTM Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-20987 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-20988 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-20989 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-20990 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-20991 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-20992 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng nâu, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia. 
 

 
(210) 4-2018-20993 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng nâu, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia. 
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(210) 4-2018-20994 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2018-20995 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-20996 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân Phát  (VN) 
Số 15/80 Nghĩa Xá, phường Nghĩa Xá, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-20997 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-21003 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) 1. MAQUI NEW LIFE S.A.   (CL) 

Av. del Valle 576, of. 504, Huechuraba, 
Santiago - Chile  
2. ORYZA OIL & FAT CHEMICAL 
CO. LTD.   (JP) 
1 Numata, Kitakata-cho, Ichinomiya 
city, Aichi, 493 8001- Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung cho thực phẩm và các chế phẩm dược 

phẩm để điều trị các bệnh và tình trạng bệnh lý về thị lực, cụ thể là: khô mắt, mỏi mắt, 
bệnh võng mạc do tiểu đường và giảm thị lực.  

 

 
(210) 4-2018-21004 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.15.15 
(731) FOSHAN GET STAR INDUSTRIAL 

GROUP CO., LTD   (CN) 
Room 2103, Building 4, No.38 
FenJiangNanRoad, Chancheng District, 
Foshan, Guangdong, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; thiết bị hàn vận hành bằng gaz; mỏ hàn vận hành bằng gaz; điện 

cực dùng cho máy hàn; mỏ hàn, dùng điện; thiết bị hàn hồ quang điện; thiết bị cắt hồ 
quang điện; đèn hàn; máy hàn chạy bằng gaz; thiết bị hàn dùng điện.  
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(210) 4-2018-21005 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, cam, trắng, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Trọng Kiên  (VN) 
ấp Chánh Tài, xã Nguyễn Huân, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; tôm hùm [còn sống]; tôm hùm gai [sống]. 

 

 
(210) 4-2018-21006 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.10; A5.5.20; A5.5.21; 24.13.1; 

A1.1.10; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nha khoa Sứ  
(VN) 
54 đường Cô Giang, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh nha khoa. 

 

 
(210) 4-2018-21007 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Thời trang 
Minh Thư   (VN) 
26A Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2018-21009 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25 (540) 

 

(731) Nguyễn Như Hùng  (VN) 
CH1004 CT2 CC C14 BCA tổ dân phố 
16, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: gậy gôn, bóng 
gôn, túi thể thao, quần áo, túi xách, quạt, ti vi, nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp 
gas, máy xay xinh tố, cây nước nóng lạnh, siêu đun điện, chổi lau nhà.  
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(210) 4-2018-21010 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Viết Vĩnh  (VN) 
Đội 14 thôn 5 xã Quảng Bị, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; quạt điện; bếp gas.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; mua bán các sản phẩm sau: máy lọc nước, quạt điện, 
bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy xay sinh tố, cây nước nóng lạnh, ấm đun nước, chổi 
lau nhà, máy hút mùi.  

 

 
(210) 4-2018-21012 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thắng  (VN) 
Thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hoà; bếp gas; đèn led; quạt điện; nồi cơm điện.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; mua bán các sản phẩm sau: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều 
hoà, bếp gas, đèn led, bóng đèn, đồ gia dụng, cụ thể: nồi, xong, chảo, nồi cơm điện, ấm 
điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện).  

 

 
(210) 4-2018-21014 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.11; A5.3.15; A5.7.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH EZGROCER Việt 
Nam   (VN) 
Số 45, đường Lê Quý Đôn, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh 
Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
mua bán các sản phẩm: thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-21015 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH EZGROCER Việt 
Nam    (VN) 
Số 45, đường Lê Quý Đôn, phường Nguyễn
Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.    
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 

mua bán các sản phẩm: thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-21016 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát Lộc Mộc 
Châu  (VN) 
Tiểu khu Bệnh Viện 2, thị trấn Nt Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  
 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 

bán sản phẩm sau: quả bơ tươi. 
 

 
(210) 4-2018-21017 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A12.1.10; 19.1.1 

(731) WOOJIN PLASTIC CO., LTD  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, 

Gyeonggi-do 11900 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Khóa [trừ khóa điện], không bằng kim loại. 
 

Nhóm 26: Khóa cài [phụ kiện của trang phục]; khóa cài cho túi.  
 

(210) 4-2018-21018 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24; 26.5.1 

(591) Vàng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HACHI DECOR  
(VN) 
E296/52, đường 30/4, phường Chánh 

Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn nước, đồ gỗ, đồ điện, đồ nước, đồ nhôm, thủ công mỹ nghệ.  
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(210) 4-2018-21019 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen. 

(731) SHIN, SOO HYUN  (KR) 

(Ojeon-dong, MoraksanHyundae APT.) 

#113-904, 43, Wongol-ro, Uiwang-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 

làm sạch tóc, không chứa thuốc; dầu gội, không chứa thuốc; đồ trang điểm (mỹ phẩm); 

gói mặt nạ làm se khít lỗ chân lông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chăm 

sóc mặt và cơ thể; nước thơm dưỡng da mặt và cơ thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế 

phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc, cụ thể là chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ 

sinh thân thể]; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc, cụ thể là chế phẩm thụt rửa 

dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; xà phòng không 

chứa thuốc cho cá nhân; nước thơm chống nắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 

xoa bóp không chứa thuốc, cụ thể là nến/nến sáp xoa bóp cho mục đích làm đẹp; chế 

phẩm xoa bóp không chứa thuốc, cụ thể là gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 

kem mỹ phẩm cho trẻ em không chứa thuốc; nước thơm dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; miếng đệm làm sạch tẩm chế phẩm tẩy trang; giấy làm sạch tẩm chế phẩm tẩy 

trang; khăn làm sạch tẩm chế phẩm tẩy trang; sữa rửa mặt, không chứa thuốc; tinh dầu 

cho tóc, không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng 

cho da đầu; đồ trang điểm dùng cho mặt và cơ thể; khăn giấy được làm ẩm trước bằng 

nước thơm mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-21020 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) KCC CORPORATION  (KR) 

344, Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul, 

South Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không phải sơn cách điện, cách nhiệt); màu keo; sơn cho xe ô tô; sơn cho 

tàu thủy; sơn cho lớp nền tráng sẵn kim loại; lớp phủ dạng bột (sơn) ở dạng lớp phủ trang 

trí và bảo vệ sử dụng chung trong công nghiệp; sơn chịu lửa; sơn nhựa tổng hợp; sơn 

chống gỉ; sơn cho đồ gốm; sơn để sửa xe ô tô; sơn không thấm nước; lớp phủ là sơn để sử 

dụng trên gỗ; véc ni (không phải véc ni cách điện, cách nhiệt); thuốc nhuộm cơ bản 

(thuốc nhuộm cation hòa tan trong nước không chứa axit); phẩm màu, không dùng cho 

mục đích vệ sinh và cho tóc; chất màu; sơn mài; chất bảo quản gỗ; chế phẩm chống ăn 

mòn, cụ thể là chất ức chế ăn mòn ở dạng lớp phủ; sơn hãm cháy. 
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(210) 4-2018-21021 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; A26.4.6; 14.5.21; 14.5.23 
(731) WOOJIN PLASTIC CO.,LTD  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, 
Gyeonggi-do 11900 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Khóa [trừ khóa điện], không bằng kim loại.  
 

Nhóm 26: Khóa cài [phụ kiện của trang phục]; khóa cài cho túi. 
 
 

(210) 4-2018-21022 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) CHEN, CHUN-YI  (TW) 

No. 156-5, Huanhe Road, Xitun Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2018-21023 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A11.1.11; 26.1.2 
(731) WOOJIN PLASTIC CO.,LTD  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, 
Gyeonggi-do 11900 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Khóa [trừ khóa điện], không bằng kim loại. 
 

Nhóm 26: Khóa cài [phụ kiện của trang phục]; khóa cài cho túi. 
 
 

(210) 4-2018-21025 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; A26.11.12 
(731) CHARMEY ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No.116, Lane373, Daliao Road, Daliao 
Dist., Kaohsiung City 83161, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; dầu xả tóc; chế phẩm làm sạch; sữa làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-21027 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A14.1.15; 14.1.13; 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sáng 

Tạo Trẻ  (VN) 
Phòng EBC006 - Trung tâm Dịch vụ Văn 
Phòng Empress - lầu 17 - tòa nhà 
Empress Tower - 138 - 142 đường Hai 
Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung.  

 

 
(210) 4-2018-21028 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A14.1.15; 14.1.13; 24.17.5 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sáng 

Tạo Trẻ  (VN) 
Phòng EBC006 - Trung tâm Dịch vụ Văn 
Phòng Empress - lầu 17 - tòa nhà 
Empress Tower - 138 - 142 đường Hai 
Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung.  

 

 
(210) 4-2018-21029 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(731) QF APPARELS SDN BHD   (MY) 

No. 18, Jalan Bukit Permai Utama 3, 
Taman Industri Bukit Permai, 56100 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo dành cho nam, nữ và trẻ em, quần áo thể thao; quần áo thông thường 
mặc hàng ngày (thường phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo lót; khăn quàng cổ; khăn 
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rằn (trang phục), thắt lưng (trang phục); tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai (trang phục); dải băng 
buộc đầu (trang phục), dải băng quấn cổ tay (trang phục). 

 

 
(210) 4-2018-21030 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) AKS CO., LTD.  (JP) 

Omoide Bldg., 6-1-8 Sotokanda, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Mạch điện tử và  đĩa cd-rom ghi sẵn chương trình dùng cho thiết bị trò chơi 

cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và 
đĩa cd-rom ghi sẵn chương trình biểu diễn tự động cho nhạc cụ điện tử; nhạc kỹ thuật số 
có thể tải xuống được; phim điện ảnh đã phơi sáng; phim dương bản đã phơi sáng; khung 
dùng cho phim dương bản; xuất bản phẩm điện tử, tải xuống được; băng viđêô, đĩa viđêô, 
đĩa cd-rom, băng từ và đĩa dvd-rom, tất cả đã ghi sẵn âm thanh; băng viđêô, đĩa viđêô, đĩa 
cd-rom, băng từ và đĩa dvd-rom ghi sẵn; nhạc chuông có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 14: Hoa tai; huy hiệu bằng kim loại quý; kẹp cài ca vát; ghim cài ca vát; huy 
chương; vòng đeo chìa khóa [đồ trang sức hoặc đồ trang trí]; cúp bằng kim loại quý [cúp 
giải thưởng]; phần thưởng về chiến tích có hình dáng như cái khiên để kỷ niệm, bằng kim 
loại quý; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay;  vòng cổ 
[đồ trang sức] vòng đeo tay [đồ trang sức] mặt dây chuyền; hộp đựng đồ trang sức bằng 
kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Đồ chứa đựng bằng giấy để bao gói; biểu ngữ bằng giấy cờ bằng giấy; vé xổ số 
in sẵn (không phải đồ chơi); văn phòng phẩm; ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp; thẻ sưu tập, 
trừ loại dùng cho trò chơi tập anbom cho thẻ sưu tập; giấy dính (văn phòng phẩm); tập 
anbom cho giấy dính; con dấu [đóng dấu] áp phích quảng cáo; bộ sưu tập ảnh chụp; sách 
tài liệu;  tạp chí xuất bản định kỳ. 

 
Nhóm 18: Túi; cặp gấp đựng giấy tờ, tài liệu; túi đeo vai; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali; 
túi xách hành lý; vali hành lý; túi xách tay; túi xách tay kiểu boston (túi xách tay loại to); 
ba lô học sinh; ba lô; túi nhỏ; túi đựng bùa hộ mệnh [omamori-ire]; ví đựng danh thiếp; 
túi mua hàng, bao gồm túi mua hàng có bánh xe; túi cầm tay của phụ nữ; bao để móc chìa 
khóa; túi nhỏ đựng tiền; ví tiền; bao đựng vé tháng; ví đựng danh thiếp thương mại; khung 
của túi xách tay; khung của túi cầm tay cho phụ nữ; đồ chứa đựng để bao gói công nghiệp 
bằng da; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong] 
yên cương; túi dáng to, rộng có quai xách song song nhau (túi tote); thẻ hành lý. 

 
Nhóm 24: Màn chống muỗi; ga trải giường; chăn bông kiểu nhật trải làm nệm (futon) và 
mÒn bông; vỏ bọc nệm kiểu nhật (futon) và vỏ mÒn bông [vải lanh]; vải bọc nệm kiểu 
nhật [futon, đệm không]; vỏ gối [áo gối]; chăn; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau khô bát 
đĩa; rèm tắm; biểu ngữ và cờ [không bằng giấy]; vỏ bọc ghế bằng vải dệt; tấm trướng treo 
tường làm bằng vải dệt; rèm;  khăn trải bàn [không bằng giấy] "trướng rủ xếp nếp (rèm rủ 
dày); " khăn lau [bằng vải dệt]; khăn tay bằng vải dệt; nhãn mác bằng vải. 
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Nhóm 25: Đồ mặc ngoài không phải kiểu nhật [quần áo mặc ngoài]; áo khoác; áo len dài 
tay; áo len đan; áo gilê và áo chẽn không tay; áo sơ mi; áo sơ mi mở cổ; cổ tay áo; áo thi 
đấu thể thao; găng tay và găng tay hở ngón [trang phục]; khăn rằn [khăn quàng cổ]; đồ 
đội đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất [dây]; dải thắt 
lưng [trang phục]; thắt lưng cho trang phục giày và giày cao cổ; trang phục dùng trong các 
lễ hội hoá trang quần áo thể thao [không bao gồm quần áo cho môn thể thao dưới nước] 
đồ đi chân đặc biệt dùng trong thể thao [không bao gồm giày cao cổ để cưỡi ngựa và giày 
dùng trong môn lướt ván buồm]; áo phông ngắn tay; áo choàng chế phục [áo happi]. 

 
Nhóm 26: Băng [đồ may vá]; nơ để may vá; ruy băng dùng cho nghề may; ruy băng và 
nơ, không bằng giấy, dùng cho ruy băng đàn hồi bọc quà; phù hiệu để đeo [không bằng 
kim loại quý]; khoá cài cho trang phục [phụ kiện của trang phục]; huy hiệu để đeo [không 
bằng kim loại quý]; ghim cài [phụ kiện của trang phục] kẹp giữ dải lưng thêu obi [obi-
dome]; ghim, trừ loại làm đồ trang sức nhãn dán trang trí dùng cho vạt trước áo vét [phụ 
kiện cho trang phục]; băng đeo tay; cúc, huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy 
áo]; vật dụng uốn tóc, không dùng điện, trừ loại là dụng cụ cầm tay; đồ trang trí cho giày 
[không bằng kim loại quý]; băng buộc tóc; cặp tóc và kẹp tóc. 

 
Nhóm 28: Máy và thiết bị trò chơi dùng trong công viên giải trí [tự động và vận hành 
bằng đồng xu, không bao gồm máy trò chơi video sử dụng đồng xu]; máy trò chơi video 
sử dụng đồng xu đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; búp bê cò vây; cờ tướng nhật bản [cờ 
shogi]; bài lá nhật bản [utagaruta]; trò chơi xúc xắc nhật bản [sugoroku]; cốc chơi xúc 
xắc; bộ cờ dame Trung Quốc; trò chơi cờ; cờ dame [bộ cờ]; thiết bị để làm ảo thuật; cờ 
đôminô; bài lá; bài lá Nhật Bản [hanafuda]; bài mạt chược; thiết bị trò chơi và máy trò 
chơi video; bàn bi-a; gậy chơi bi-a; thiết bị thể thao [không dùng cho môn leo núi, lướt 
sóng, lướt ván và lặn dùng bình dưỡng khí]; thiết bị trò chơi người tiêu dùng phù hợp cho 
việc sử dụng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài; tượng đồ chơi được chế tác theo nguyên 
mẫu là các nhân vật nổi tiếng; đồ chơi điện tử (không dùng với thiết bị thu hình); máy bắn 
đạn đứng (pinball) Nhật Bản [máy pachinko]; máy có khe đút xu [máy trò chơi]; đèn hóa 
học làm bằng nhựa dẻo chứa nguồn sáng hóa học dùng trong các buổi hòa nhạc; đồ chơi 
có gắn đèn led, cụ thể là gậy phát ánh sáng led dùng trong các buổi hòa nhạc gậy cổ vũ 
phản quang; đồ chơi cổ vũ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và rao hàng; quảng bá hàng hoá và dịch vụ của người khác 
thông qua việc phát hành tem thương mại; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về bán hàng thương mại; quản lý kinh 
doanh của khách sạn; dịch vụ giới thiệu việc làm; sao chụp tài liệu; chức năng văn phòng, 
cụ thể là sắp xếp hồ sơ, đặc biệt là tài liệu hoặc băng từ; cung cấp thông tin việc làm; quản 
lý hoặc điều hành câu lạc bộ người hâm bộ của nghệ sỹ giải trí; giới thiệu và ra mắt các 
nghệ sỹ giải trí như là ca sỹ và nghệ sỹ tài năng; cung cấp thông tin việc làm cho nghệ sỹ 
giải trí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể thao 
hoặc thưởng thức; dịch vụ giới thiệu phim, buổi trình diễn, buổi hòa nhạc, kịch hoặc buổi 
biểu diễn âm nhạc; dịch vụ trình chiếu phim điện ảnh, sản xuất phim điện ảnh hoặc phân 
phối phim điện ảnh; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; chỉ đạo hoặc trình diễn các vở 
kịch; trình diễn buổi biểu diễn âm nhạc, chỉ đạo việc chế tác các chương trình phát thanh 
hoặc truyền hình; đào tạo các nghệ sỹ giải trí; hướng dẫn nhảy, quản lý hoặc sắp xếp các 
buổi hòa nhạc trực tiếp; cung cấp dịch vụ phòng thu thanh hoặc thu hình; dịch vụ đặt chỗ 
cho buổi biểu diễn; cung cấp thông tin về trình chiếu phim điện ảnh, trình diễn các buổi 
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biểu diễn trực tiếp và kịch, hoặc buổi biểu diễn âm nhạc thông qua thiết bị đầu cuối máy 
tính hoặc viễn thông; cung cấp dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; tổ chức câu lạc bộ người hâm mộ của nghệ sỹ giải trí (cho người khác); tổ 
chức câu lạc bộ người hâm mộ của nghệ sỹ giải trí. 

 
Nhóm 43: Cho thuê phòng để tổ chức các buổi lễ, hội thảo, hội nghị, triển lãm, hội thảo 

chuyên đề và họp; cung cấp thức ăn và đồ uống trong nhà hàng, nơi ăn trưa, quán cà phê, 

căng tin và cửa hàng đồ ăn nhanh. 
 

 
(210) 4-2018-21031 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đen, hồng, trắng. 

(731) KISS OF BEAUTY CO., LTD  (TH) 

Sorachai Building, 20th Floor, No. 23/77 

Sukhumvit 63 Road, Klongton-Nua, 

Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; tổ 

chức, thực hiện và giám sát chương trình khách hàng thân thiết và chương trình khuyến 

mại; cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình 

và đài phát thanh; kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 

hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 

cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ bán lẻ liên quan đến việc bán các sản phẩm chăm 

sóc da. 
 

 
(210) 4-2018-21032 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.4; 26.1.6; A25.7.8; 26.7.25; 

A15.9.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.  (US) 

101 Columbia Road, Morristown, New 

Jersey 07962, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm di động [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] dùng để 

thiết lập cấu hình hệ thống báo cháy. 
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(210) 4-2018-21033 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.1; 26.1.6; A5.5.20; 2.9.19 

(731) Hộ kinh doanh giày dép Xinh  
(VN) 
07 đường Hoàng Diệu 2, khu phố 2, 

phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-21034 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Tổng Công ty 
28   (VN) 
03 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; ví (bóp); vali; túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Ca vát (cà vạt); giày; tất (vớ); áo thun, áo khoác ngoài; áo len; quần áo đồng 

phục; áo gilê (áo chẽn không tay); dây thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-21035 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Đỏ, da cam, xanh dương, xanh dương 

nhạt, trắng. 

(731) Lê Việt Hùng  (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21036 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Đỏ, da cam, xanh dương, xanh dương 

nhạt, trắng. 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21037 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) NIPPON VALQUA INDUSTRIES, 

LTD.  (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-6024, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 06: Đệm lót bằng kim loại (đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn); vòng đệm 

(gioăng) bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu 

kho, vận chuyển]; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; van kim loại, không phải là bộ 

phận của máy; ống thổi (ống xếp) bằng kim loại (đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn); van 

làm bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy; đệm nối bằng kim loại (đầu nối bằng 

kim loại cho ống dẫn); đường ống bằng kim loại, bao gồm các loại làm từ hợp kim thép và 

ti tan; khớp xoay (quay) bằng kim loại (khớp nối bằng kim loại cho ống dẫn). 
 

 
(210) 4-2018-21038 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.3; A5.3.13 

(591) Đen, vàng. 

(731) Hộ kinh doanh Đinh Thị Xuân  
(VN) 
Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú 

Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2018-21039 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 20.7.1; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) CLSA B.V.  (NL) 

Strawinskylaan 729, WTC Amsterdam, 
Tower B, Level 7,1077 XX Amsterdam, 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được) được cung cấp trực tuyến từ cơ 
sở dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu tài chính; phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
sử dụng trong nghiên cứu tài chính. 

 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in liên quan đến tài chính, đánh giá kinh doanh và quản lý 
rủi ro, cụ thể là: sách; tạp chí; bản tin; sổ tay hướng dẫn; và tờ quảng cáo (tờ rao hàng). 

 

Nhóm 35: Phân tích thành quả kinh doanh; đánh giá kinh doanh; thông tin kinh doanh 
(thông tin thương mại); quản lý (điều hành) kinh doanh; và tư vấn tổ chức kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ điều hành (quản lý) doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; quản lý cơ sở dữ liệu bằng máy tính, cụ thể là: biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; hoặc hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dự báo kinh tế; và cung 
cấp thông tin về số liệu kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nghiên cứu tài chính; thông tin tài chính; quản lý tài chính; và lập kế 
hoạch tài chính; phân tích tài chính; và đánh giá tài chính; dịch vụ ngân hàng đầu tư và 
ngân hàng doanh nghiệp; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư quỹ; 
quỹ tương hỗ; hoàn tất các giao dịch tài chính về vốn cổ phần cho người khác; dịch vụ 
quản lý rủi ro; và dịch vụ tư vấn tài chính; tất cả các dịch vụ nói trên đều không liên quan 
đến thông tin giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch ngoại hối, cụ thể là các hệ thống thanh 
toán, tiền gửi, cung cấp các khoản thấu chi và khoản thu chứng khoán cũng như các khoản 
ký quỹ khác liên quan đến các dịch vụ thấu chi, thanh khoản, thanh toán và chi trả liên 
quan đến giao dịch tiền tệ quốc tế giữa các tổ chức tài chính và những chủ thể tham gia thị 
trường tài chính khác. 

 

 
(210) 4-2018-21040 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GUANGZHOU GERALDINE 

COSMETICS CO., LTD  (CN) 
No. A120, 1st Floor, Yifa Commercial 
General Wholesale Plaza, 118-122, 124-
164, 166-182 Airport Road, Baiyun 
District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; son môi; mỹ phẩm; nước sơn móng. 
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(210) 4-2018-21041 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Vàng, đỏ nâu, đen. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể cà phê 

TÝm.Com  (VN) 
Số 07, Lý Bôn, khóm 2, phường 4, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2018-21042 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây thẫm, vàng. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Khải Hoàn  (VN) 
Số 21A ngõ 67 đường Nguyễn Văn Cừ, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo.  
 
 

(210) 4-2018-21043 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây. 
(731) THAILAND KNITTING FACTORY 

CO., LTD.   (TH) 
34 Soi Kluaynamthai, Sukhumvit Road, 
Phakhanong, Bangkok 10110, 
THAILAND  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo phông; áo may ô; quần lót. 
 

 
(210) 4-2018-21044 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước có ga và các đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và 
nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2018-21045 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

CH-4002, Basel, Switzerland  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược chữa mắt.  
 

 
(210) 4-2018-21046 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ENERIGHT 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-21047 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần GREENPAN  

(VN) 
Lô 25-27 đường Trung tâm Khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy làm bằng kim loại. 
 

Nhóm 17: Tấm panel cách nhiệt dùng trong kỹ nghệ lạnh và xây dựng. 
 

Nhóm 19: Cửa cách nhiệt PU dùng trong kho lạnh, kho mát và kho chứa hàng.  
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(210) 4-2018-21050 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.6; 26.1.5; A25.7.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh. 

(731) Nguyễn Văn Đắng  (VN) 
120/1/6 đường Lũy Bán Bích, phường 

Tân Thới, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước khoáng xenxe (đồ uống); nước uống tinh khiết; 

nước uống đóng chai. 

 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh nước khoáng [đồ uống]; nước khoáng xenxe; nước uống 

tinh khiết; nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2018-21051 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Việt 
Ly  (VN) 
K184/74, khu 8, phường Chánh Nghĩa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh xe nâng hàng chạy bằng động cơ và xe nâng hàng chạy 

bằng điện. 
 

 
(210) 4-2018-21052 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Võ Đình Quốc Huy  (VN) 
97/4K Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo], dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; khoá đào tạo từ xa; tư vấn 

đào tạo; thông tin giáo dục. 
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(210) 4-2018-21053 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.2.1; 5.3.6; 26.1.1 
(591) Xám, vàng đồng, trắng, đen, xanh, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Phúc Phúc 

Gia  (VN) 
482/10/28 I Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý, đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; vòng đeo tay [đồ 
trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng 
xuyến. 

 

 
(210) 4-2018-21054 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; 7.3.11 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Phúc Phúc 

Gia   (VN) 
482/10/28 I Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Ví gấp đựng đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức.  
 

Nhóm 35: Mua bán đá quý, đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo, đồ trang sức, vòng đeo tay 
[đồ trang sức], dây chuyền [đồ trang sức], đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, 
vòng xuyến; trưng bày, giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-21055 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.7.25; A5.5.20; A5.3.13; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Xanh lá cây, cam, ghi. 
(731) Nguyễn Thị Thắm   (VN) 

Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả (trái cây) được sấy khô; hoa quả (trái cây) được bảo quản; hoa quả 
(trái cây) đã qua chế biến.  

 

Nhóm 30: Chè; đồ uống trên cơ sở chè.  
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(210) 4-2018-21056 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 

(531) 25.7.25; A5.5.20; A5.3.13; A26.11.12; 

26.11.3 

(731) Nguyễn Thị Thắm   (VN) 
Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả (trái cây) được sấy khô; hoa quả (trái cây) được bảo quản; hoa quả 

(trái cây) đã qua chế biến. 

 

Nhóm 30: Chè; đồ uống trên cơ sở chè.  
 

 
(210) 4-2018-21058 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xám, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Lê Hoàng  (VN) 
Thôn An Phú, xã Thanh Đa, huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề tủ bằng inox; kệ giá bằng inox.  
 

 
(210) 4-2018-21059 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1 

(731) NANTONG IDEA FITNESS CO.,LTD  

(CN) 

Room 509, 5/P, Building 2, Vanke 

Golden Plaza, Nantong, China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; quả tạ tay; quả tạ; dây chun kéo tập ngực [dụng cụ 

thể dục]; dụng cụ bắn cung; máy để tập luyện thể dục. 
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(210) 4-2018-21060 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(731) DONGGUAN JILI FURNITURE CO., 

LTD.  (CN) 

Beidiling, Ailingkan Village, Dalingshan 

Town, Dongguan City, Guangdong 

Province, China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc bằng kim loại; đồ gỗ 

mỹ thuật; mành làm từ những thanh gỗ kết lại [đồ đạc]; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, 

không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-21061 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) DONGGUAN JILI FURNITURE CO., 

LTD.   (CN) 

Beidiling, Ailingkan Village, Dalingshan 

Town, Dongguan City, Guangdong 

Province, China.  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng đồ đạc; phục chế đồ đạc; dịch vụ nghề mộc; chống gỉ; dịch vụ phun 

sơn; dịch vụ tán đinh ri-vê.  
 

 
(210) 4-2018-21062 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) OU XIANFENG   (CN) 

3A,TianXinqingyun Garden Lake 

Pavilion, Baogang Road, Luohu District, 

Shenzhen City, Guangdong Province, 

China. 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt cho trẻ em; kính đeo mắt; kính mắt 3D; gọng kính đeo mắt; kính 

áp tròng; kính râm.  
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(210) 4-2018-21063 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.11.3; A5.3.13; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc đậm, xanh ngọc 

nhạt, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) Nguyễn Hạnh Hoa  (VN) 

Số 3, ngõ 259/9 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống, cung cấp dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán giải khát, dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2018-21064 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A2.1.16; A2.3.16; 26.1.1; 2.3.9 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Hơi Thở Của Sông MEKONG  
(VN) 
Số 79, đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hành 

khách và hàng hóa; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 
 

 
(210) 4-2018-21065 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A25.7.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ 
COBALA   (VN) 
Số nhà 90, phố Bạch Năng Thi, phường 
Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1009 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-21066 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
HANCO VINA   (VN) 
DV21-LK906, khu đất dịch vụ Đào Đất, 

Hàng Bè, phường Kiến Hưng, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: máy xay sinh tố; máy xay/máy nghiền dùng cho mục 

đích gia dụng (dùng điện); máy giặt; máy vắt quần áo; máy hút bụi; máy rửa bát; bàn là 

điện, thiết bị điều hòa không khí (điều hòa nhiệt độ, quạt gió); quạt điện; nồi cơm điện; 

nồi áp suất (dùng điện); ấm đun nước dùng điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp ga; chụp hút 

khói dùng cho nhà bếp; thiết bị nấu nướng (lò vi sóng, lò nướng); đồ dùng nấu nướng 

không dùng điện (vỉ nướng, xoong, nồi); đồ dùng nhà bếp (giá treo, thớt); khay để dao 

kéo; cái cốc (đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp); xoong hầm thịt không dùng điện; chảo 

rán không dùng điện; thiết bị lọc nước (bình lọc nước); tủ lạnh; máy sấy tóc. 
 

 
(210) 4-2018-21067 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; 2.9.1; 5.3.6; A5.1.16 

(591) Trắng, xanh rêu đậm, đen. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ 
COBALA   (VN) 
Số nhà 90, phố Bạch Năng Thi, phường 

Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phụ vụ. 
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(210) 4-2018-21069 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; 7.3.11; A24.15.11 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng 11/3  (VN) 
Số 171 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ trọ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ khách sạn: dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.   
 

 
(210) 4-2018-21070 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NTC Toàn 
Cầu  (VN) 
Số nhà 387 phố Nguyễn Hữu Cầu, 

phường Ngọc Châu, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương          

 

(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động; xuất khẩu lao động.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 41: Tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2018-21071 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.17.11; 26.2.7 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Vạn 
Xuân   (VN) 
Tầng 5, tòa nhà CC2 Bắc Linh Đàm, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách đường bộ bằng xe taxi.  
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(210) 4-2018-21072 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.3.1; A3.1.22; 26.1.2; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần XNK & TM 
Hoàng Gia  (VN) 
Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; 

thanh nhôm [vật liệu xây dựng]. 
 

 
(210) 4-2018-21073 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.3.1; A3.1.22; 26.1.2; 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần XNK & TM 
Hoàng Gia  (VN) 
Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; 

thanh nhôm [vật liệu xây dựng]. 
 

 
(210) 4-2018-21074 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Sen Vàng  (VN) 
110/26 - 110/28 ông ích Khiêm, phường 

5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21075 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.17.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sen 
Vàng  (VN) 
110/26 - 110/28 Ông ích Khiêm, phường 

5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược phẩm.  
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(210) 4-2018-21076 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
Hương  (VN) 
Số 56, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2018-21078 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Thủy  (VN) 
Số 121 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí. 

 

 
(210) 4-2018-21079 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Hoàng Văn Phương   (VN) 
Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Tài chính, bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2018-21080 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Hoàng Văn Phương   (VN) 
Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại. 
 

Nhóm 36: Tài chính, bảo hiểm. 
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(210) 4-2018-21081 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25 
(591) Vàng nâu, vàng nâu ánh bạc, ghi, xanh lá 

cây, xanh dương, hồng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Khang 
Gia Land  (VN) 
Số 2 đường số 8, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kinh doanh cửa hàng, siêu thị mua bán các mặt 

hàng như: đồ trang trí nội thất gồm tủ, tủ quần áo, tủ lưu trữ, tủ đầu giường, giường, kệ 
lưu trữ, kệ giày, kệ ti vi, kệ sách, bàn phòng khách, bàn trang điểm, bàn ăn, ghế, gương, 
đèn trần, đèn để bàn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, trò 
chơi, đồ chơi, gạo, thực phẩm, nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), đồ uống có 
cồn, đồ uống không có cồn, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng may mặc, hàng da và 
giả da gồm giày dép, vali, cặp, túi, ví, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm 
sứ, thủy tinh gồm chén bát, đĩa, tô, ly (tách), bình (lọ) hoa, đồ điện gia dụng gồm bóng 
đèn, ổ điện, dây dẫn điện, công tắc điện, ổn áp, ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, nồi cơm 
điện, máy lọc nước, máy nước nóng, máy hút bụi, máy rửa chén bát, bàn là điện, bếp điện, 
nồi cơm điện, ấm điện, nồi điện, lẩu điện, quạt điện, máy xay sinh tố, đèn và bộ đèn điện, 
sách báo, tạp chí, dụng cụ thể dục, thể thao, đồ trang sức, vàng bạc, đá quý. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh các khu vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch 
vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ ăn uống giải khát (cung cấp các bữa ăn nhanh) do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-21082 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25 
(591) Vàng nâu, vàng nâu ánh bạc, ghi. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Khang 
Gia Land  (VN) 
Số 2 đường số 8, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kinh doanh cửa hàng, siêu thị mua bán các mặt 
hàng như: đồ trang trí nội thất gồm tủ, tủ quần áo, tủ lưu trữ, tủ đầu giường, giường, kệ 
lưu trữ, kệ giày, kệ ti vi, kệ sách, bàn phòng khách, bàn trang điểm, bàn ăn, ghế, gương, 
đèn trần, đèn để bàn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, trò 
chơi, đồ chơi, gạo, thực phẩm, nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), đồ uống có 
cồn, đồ uống không có cồn, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng may mặc, hàng da và 
giả da gồm giày dép, vali, cặp, túi, ví, nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm 
sứ, thủy tinh gồm chén bát, đĩa, tô, ly (tách), bình (lọ) hoa, đồ điện gia dụng gồm bóng 
đèn, ổ điện, dây dẫn điện, công tắc điện, ổn áp, ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, nồi cơm 
điện, máy lọc nước, máy nước nóng, máy hút bụi, máy rửa chén bát, bàn là điện, bếp điện, 
nồi cơm điện, ấm điện, nồi điện, lẩu điện, quạt điện, máy xay sinh tố, đèn và bộ đèn điện, 
sách báo, tạp chí, dụng cụ thể dục, thể thao, đồ trang sức, vàng bạc, đá quý. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh các khu vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch 
vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ ăn uống giải khát (cung cấp các bữa ăn nhanh) do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-21083 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá mạ, đỏ, trắng, xanh da trời 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Somoku Việt 
Nam  (VN) 
Số 199/14 Đặng Văn Bi, khu phố 4, 
phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sáp đánh bóng sàn nhà nền nhà; dung dịch cọ rửa; chế phẩm tẩy 
vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải: chất lỏng 
chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, chế phẩm làm sạch. 

 
 

(210) 4-2018-21084 (220) 26.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.13.4; 3.13.5; 1.3.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng nhạt, vàng đậm, trắng, đen, cam.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mật ong Thái 
Dương  (VN) 
Số 444 đường Thống Nhất, thị trấn Liện 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2018-21085 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Kim Hoa Trà  
(VN) 
Số 33, đường Đống Đa, phường 03, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-21086 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Hồng đậm, trắng, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LINGROUP 
GLOBAL  (VN) 
Số 34 ngách 106/15, Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh dùng để làm sạch cốc nguyệt san, dung dịch vệ sinh phụ nữ. 
 

Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 
 

 
(210) 4-2018-21087 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sky Music  
(VN) 
7/1 đường Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy 

vi tính có thể tải về dùng để truyền phát và hiển thị nội dung kỹ thuật số, tác phẩm âm 
thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim, và âm 
nhạc; thiết bị giải trí đa phương tiện để đọc dữ liệu âm thanh, video đã được số hóa. 

 
Nhóm 35: Quản lý và tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí và truyền thông; 
quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; quản lý dữ liệu bằng máy tính; mua 
bán các thiết bị điện tử cụ thể là thiết bị phát nhạc, đầu đọc kỹ thuật số, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, thiết bị vi tính, mua bán văn hóa phẩm như là sách, báo, tạp chí, băng đĩa nhạc, tác 
phẩm nghe nhìn. 

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí; dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ xuất 
bản các sản phẩm giải trí nghe-nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện; 
tổ chức các sự kiện giải trí và giáo dục. 
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(210) 4-2018-21088 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sky Music  
(VN) 
7/1 đường Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy 

vi tính có thể tải về dùng để truyền phát và hiển thị nội dung kỹ thuật số, tác phẩm âm 
thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim, và âm 
nhạc; thiết bị giải trí đa phương tiện để đọc dữ liệu âm thanh, video đã được số hóa. 

 
Nhóm 35: Quản lý và tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí và truyền thông; 
quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; quản lý dữ liệu bằng máy tính; mua 
bán các thiết bị điện tử cụ thể là thiết bị phát nhạc, đầu đọc kỹ thuật số, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, thiết bị vi tính, mua bán văn hóa phẩm như là sách, báo, tạp chí, băng đĩa nhạc, tác 
phẩm nghe nhìn. 

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí; dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ xuất 
bản các sản phẩm giải trí nghe-nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện; 
tổ chức các sự kiện giải trí và giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-21089 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quạt á Châu  (VN) 
278A tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 2, xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2018-21090 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A26.3.5; A17.2.2; 26.3.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
trang trí nội thất Vĩnh 
Tường Hà Nội  (VN) 
Số nhà 1c, ngõ 4, đường Thanh Lãm, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại bao gồm: tấm trần, khung trần, tấm chắn nắng, 
tấm ốp tường, khung treo rèm; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ, quảng cáo, trưng bày các sản phẩm: vật liệu xây dựng 
bằng kim loại cụ thể là tấm trần kim loại, khung trần bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi 
kim loại cụ thể là tấm phi kim loại; nẹp; phào cổ trần, phào máng hắt, nép góc trang trí 
cho hệ trần nhôm; đèn chùm pha lê, hạt pha lê, đèn led. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội ngoại thất; dịch vụ thi công nội ngoại thất công trình, dịch 
vụ xây dựng công trình kiến trúc nội ngoại thất; dịch vụ giám sát xây dựng công trình 
kiến trúc nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-21091 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dây cáp điện 
Thăng Long  (VN) 
418/4F Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; cuộn dây điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện. 
 

 
(210) 4-2018-21094 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; A11.7.3; 2.9.21 
(591) Cam sáng, cam tối, đen. 

(540) 

  

(731) Nhữ Thị Hoàng Yến  (VN) 
407, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; quần áo; trang phục; áo vest; áo khoác ngoài; 
áo choàng nữ. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

 
(210) 4-2018-21095 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Thị Thanh Huyền  (VN) 

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  
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(210) 4-2018-21096 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Thị Thanh Huyền   (VN)

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  
 
 

(210) 4-2018-21097 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Thị Thanh Huyền  (VN) 

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  
 
 

(210) 4-2018-21098 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Thị Thanh Huyền  (VN) 

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  
 
 

(210) 4-2018-21099 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Thị Thanh Huyền  (VN) 

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  
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(210) 4-2018-21100 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Trương Thị Thanh Huyền    (VN)

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa. 

 

 
(210) 4-2018-21101 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Thị Thanh Huyền    (VN)

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa. 

 

 
(210) 4-2018-21102 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trương Thị Thanh Huyền    (VN)

Số 105 ngõ 622 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  

 

 
(210) 4-2018-21104 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Cảnh  (VN) 
A1 lô C8 đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Linh kiện bán dẫn; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; bộ ổn áp dùng cho 
xe cộ; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp hơi; thiết bị báo hiệu tự động sự 
tụt áp trong lốp xe cộ.  

 

 
(210) 4-2018-21105 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Cường  (VN)
44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2018-21106 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.5.3; 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12; 25.5.2
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh da trời, 

đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường Trung học Cơ sở - 
Trung học Phổ thông Newton  
(VN) 
Lô TH2 - khu đô thị mới Hoàng Quốc 
Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-21107 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Trường Trung học Cơ sở - 
Trung học Phổ thông Newton  
(VN) 
Lô TH2 - khu đô thị mới Hoàng Quốc 
Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-21108 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Trường Trung học Cơ sở - 
Trung học Phổ thông Newton  
(VN) 
Lô TH2 - khu đô thị mới Hoàng Quốc 
Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  
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1021 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo.  
 

 
(210) 4-2018-21109 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc - 
nội thất L&W  (VN) 
70 Phan Trọng Tuệ, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn hiệu ứng bê tông (sơn gốc xi măng).  

 

 
(210) 4-2018-21110 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại điện tử Việt Long  
(VN) 
Số 500, đường Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; mui che cho xe đẩy trẻ em; ghế bảo hiểm trong xe cộ dùng cho 
trẻ em; xe đạp ba bánh; xe đạp.  

 
Nhóm 20: Ghế cao cho trẻ em; đệm cho cũi đẩy của trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em; cũi có 
bánh xe cho trẻ em; cũi cho trẻ em có thể dịch chuyển được.  

 

 
(210) 4-2018-21111 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Siêng  (VN) 
43 đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng cáo; marketing; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
bán hàng hóa và dịch vụ; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; đầu 
tư vốn, quản lý bất động sản; cung cấp thông tin tài chính qua một trang web.  
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(210) 4-2018-21112 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Thúy Hằng  (VN) 
Số 518A Đê La Thành, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; xuất nhập khẩu: thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-21113 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A14.5.2; 26.1.1
(591) Trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Ngữ Thành Nhân  (VN) 
20/1 (331) KP Thống Nhất, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tiếng Hoa; trung tâm dạy tiếng Hoa. 

 

 
(210) 4-2018-21114 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Tuấn Hưng  (VN) 
Số 46C, ngõ 532, ngách 604/49, đường 
Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540)  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-21115 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nước thông 
minh WATERSMART  (VN) 
Số 5-TT1, khu đô thị Thành Phố Giao 
Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị làm nóng nước; thiết bị làm 
sạch nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm nước; thiết bị và máy móc 
để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống 
cung cấp nước; hệ thống tưới, nước tự động. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước [đồ 
uống]. 

 
 

(210) 4-2018-21118 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hiệp hội những người nuôi chó 
giống Việt Nam  (VN) 
188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; động vật sống; động vật 
trong vườn thú; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; bánh quy cho chó; cám trộn làm thức ăn 
cho động vật; vật nuôi gây giống, vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia súc; thức ăn 
nhai cho động vật; bánh qui cho chó; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; 
thức ăn cho động vật; thức ăn cho súc vật.  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; chải lông cho động vật; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ 
chải lông cho động vật; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; chăm sóc sức khỏe; chải 
lông cho thú nuôi trong nhà; trợ giúp về thú y.  

 

 
(210) 4-2018-21119 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.18; A3.4.25; 5.7.13; 5.7.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Thủy  (VN) 
Phòng 402, Chung cư Hoàng Long, khu 
phố Nhị Đồng, phường Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2018-21120 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A3.4.2; 3.4.13; 

A5.3.13; 5.3.16; 25.1.6; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, xanh cốm, xanh 

rêu, vàng, cam, đen, đỏ, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Thủy   (VN) 
Phòng 402, Chung cư Hoàng Long, khu 
phố Nhị Đồng, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2018-21121 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mậu Hưng  (VN) 
Thôn Tú Sơn, xã Đức Lân, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cửa hàng ăn uống, giải khát.  

 

 
(210) 4-2018-21122 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để đánh bóng.  
 

 
(210) 4-2018-21123 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.15.1; A24.15.13; 

A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, ghi xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Myoko Việt 
Nam   (VN) 
Số 277 đường Trần Phú, khu phố Thọ 
Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, dầu công nghiệp, dầu máy.  
 

Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và phụ tùng xe đạp điện, xe máy điện, ô tô 
điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt, dầu công nghiệp, dầu máy, ắc quy, xe đạp điện, xe máy 
điện, ô tô điện và phụ tùng xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện.  
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(210) 4-2018-21124 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.11.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương, cam, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Trang  (VN) 
Số 67 E, ngõ 438, ngách 175, ngõ Thịnh 
Quang, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, vải, túi xách, ba lô, đồ trang sức, đồ đạc 
trong nhà. 

 

 
(210) 4-2018-21125 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thousand 
Hands   (VN) 
12 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; thông tin về thương mại; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các 
đơn đặt hàng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tạo hình trang trí trên 
thực phẩm; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-21126 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Như Định  (VN) 
354/79 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm 
không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-21128 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.3; A24.15.13 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư L.G 
Asean Việt Nam   (VN) 
Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 02: Sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa, dầu bóng.  
 

 
(210) 4-2018-21129 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 24.13.1; 3.7.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Hiển   (VN) 
Số 245, ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị chườm nóng thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-21130 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A24.15.7 

(731) NETAC TECHNOLOGY CO., LTD.  

(CN) 

16 F, 18 F, 19 F, Netac Building, Suite 

10, Number 6 High-Tech South St., 

South High-Tech District, Nanshan 

District, Shenzen, Guangdong Province 

518057, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; thiết bị ngoại 

vi máy vi tính; bộ vi xử lý; thiết bị lưu trữ dữ liệu.  
 

 
(210) 4-2018-21131 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
nội thất An Thuận Phát  (VN) 
Số 30, ngõ 358/40/68 Bùi Xương Trạch, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ và tấm gỗ lát sàn; ván sàn gỗ; ván lát sàn gỗ; sàn lát, không 

bằng kim loại. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21132 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 12.1.6; 26.1.1; A5.3.13; 18.3.23 
(591) Nâu, đen. 
(731) Nguyễn Thị Phương Liên  (VN) 

Phòng 105-A6 phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: chè (trà), trà túi lọc, đồ uống trên cơ sở trà, chế phẩm 
sinh học dùng trong nông nghiệp, phân bón, chế phẩm dùng để bảo quản thực phẩm, chất 
dính dùng trong công nghiệp, mỹ phẩm, nước rửa chén, chế phẩm vệ sinh, xà phòng, chế 
phẩm đánh răng, nước hoa, rau đã qua chế biến, củ đã qua chế biến, quả đã qua chế biến, 
thịt gia súc, gia cầm, sữa, rau tươi, củ tươi, quả tươi, cây giống, hạt giống, hoa tươi, nước 
uống chiết xuất từ hoa quả, nước thanh nhiệt (đồ uống không cồn), nước khoáng, bia, 
nước uống không có cồn, nước cam vắt (đồ uống không cồn). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; dịch vụ khách sạn; quán trà; quán cafe; quán bar; dịch vụ 
cung cấp đồ uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2018-21134 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A10.3.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Bảo Yến   (VN) 
99/9D đường Võ Thị Hồi, ấp Tân Tiến, 
xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, ví cầm tay, balô, túi xách, mũ (nón).  

 

(210) 4-2018-21136 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

TINCOM Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 31, Tổ dân phố 2, phường Phú 
Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng cho sơn; chất 

làm đặc sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21137 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

TINCOM Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 31, tổ dân phố 2, phường Phú 
Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng cho sơn; chất 
làm đặc sơn. 

 

 
(210) 4-2018-21138 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

TINCOM Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 31, tổ dân phố 2, phường Phú 
Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng cho sơn; chất 
làm đặc sơn. 

 
 

(210) 4-2018-21139 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
điện tử Việt á  (VN) 
Số 28, ngõ 192, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (âm li); cáp âm thanh; tai nghe; micro; bộ điều 
chỉnh chiếu sáng sân khấu.  

 
 

(210) 4-2018-21140 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh cô ban, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Pro Asia  
(VN) 
Số 6, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; loa; micrô; tai nghe; bộ trộn âm thanh; bộ khuếch 
đại âm thanh. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và máy âm thanh, loa, micrô, tai nghe, bộ trộn âm thanh, bộ 
khuếch đại âm thanh.  

 

 
(210) 4-2018-21151 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty dược phẩm và 

thương mại Phương Đông - 
(TNHH)   (VN) 
TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm CN Hạp 
Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-21152 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty dược phẩm và 

thương mại Phương Đông - 
(TNHH)  (VN) 
TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm CN Hạp 
Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-21153 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty dược phẩm và 

thương mại Phương Đông - 
(TNHH)   (VN) 
TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm CN Hạp 
Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21154 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trần Thị Hiền  (VN) 

Lô 20, tổ 39, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê chưa rang, thịt, giò, chả, xúc xích, thịt lợn muối xông 
khói, thịt đóng hộp, cá, tôm, rau quả tươi, chè, đường, đồ uống cà phê có sữa, đồ uống 
trên cơ sở cà phê, sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc, bột ngô, bột mì, bột gạo, bột đậu, tinh bột cho thực phẩm, bánh mì, kem, kem 
lạnh, mật ong, nước khoáng, nước uống tinh khiết, nước ga, rượu, bia; mua bán mỹ phẩm, 
chế phẩm làm sạch, chế phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh thân thể, sản phẩm chăm sóc 
da (mỹ phẩm), sản phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm), dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sản phẩm bổ sung ăn kiêng 
dùng trong ngành y, trà thảo được dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21155 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2018-21156 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21157 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2018-21158 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 

cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 

phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 

từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 

cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

(210) 4-2018-21159 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21160 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21161 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21162 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21163 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21164 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Osaka  (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21165 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21166 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-21167 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-21169 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 26.1.1; A26.11.13 
(731) Barrel Co., Ltd.  (KR) 

4F, 709, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ dùng khi bơi; kính dùng khi bơi; ống thở dùng khi lặn; ống thông 

hơi để thở của người lặn; nút bịt lỗ tai dùng khi lặn; bao chống nước dùng cho điện thoại 
thông minh; bao chống nước dùng cho máy ảnh; áo bảo hộ dùng khi lướt ván nước; bình 
dưỡng khí dùng khi lặn; mặt nạ dùng khi bơi; mặt nạ lặn; mặt nạ lặn dùng khi lặn với bình 
dưỡng khí; mặt nạ dùng khi lặn trần; mặt nạ của thợ lặn; bao chống nước dùng cho điện 
thoại di động; kẹp mũi cho người bơi; trang phục lặn dùng khi lặn có mang bình dưỡng 
khí; bộ quần áo lặn; giày ống của thợ lặn; trang phục mặc nửa thân trên dùng khi lặn. 
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(210) 4-2018-21170 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đông Đô  (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Ván dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
 
 

(210) 4-2018-21171 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đông Đô   (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Ván dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
 
 

(210) 4-2018-21173 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Phòng tắm đứng; bồn tắm; thiết bị phòng tắm; vòi hoa sen; phụ kiện bồn tắm; 
thiết bị tắm hơi; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm.  

 
 

(210) 4-2018-21174 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.9; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bảo Anh  (VN) 

7 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-21175 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.9; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bảo Anh  (VN) 

7 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-21176 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KCC CORPORATION  (KR) 

344, Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul, 
South Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Lớp phủ (sơn); sơn cho xây dựng; lớp phủ dạng bột (sơn); sơn chịu lửa; sơn cho 
sàn; lớp phủ cho gỗ (sơn); sơn tản nhiệt; sơn cho tàu thủy; màu keo; sơn phục hồi cho « 
tô; sơn cho ô tô; lớp phủ trong suốt dùng làm sơn; sơn lót; chất phủ dưới dạng sơn để ứng 
dụng công nghiệp; sơn chống cháy; sơn chống ăn mòn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn 
thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn); sơn không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2018-21177 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Alpha 
Nam  (VN) 
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-21178 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Alpha 
Nam  (VN) 
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; câu lạc bộ thể 
dục thẩm mỹ; câu lạc bộ yoga; câu lạc bộ thể hình (gym và fitness); dịch vụ huấn luyện 
viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình (gym và fitness)]; huấn luyện viên thể dục. 

 

 
(210) 4-2018-21181 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vivlas Co., Ltd.  (KR) 

1110, 25, Seonyu-ro 13-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp cho mục đích mỹ phẩm; son môi; son làm bóng môi (mỹ 
phẩm); son dưỡng môi (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; chế phẩm 
tẩy trang; sữa rửa mặt dạng bọt làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 
phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-21182 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 25.1.25 
(731) Vivlas Co., Ltd.  (KR) 

1110, 25, Seonyu-ro 13-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp cho mục đích mỹ phẩm; son môi; son làm bóng môi (mỹ 
phẩm); son dưỡng môi (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; chế phẩm 
tẩy trang; sữa rửa mặt dạng bọt làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 
phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-21183 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GCIH Trademarks Limited  (HK) 

25/F., OTB Building, 160 Gloucester 
Road, Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo sôcôla; thanh sôcôla có ngũ cốc; đồ uống sôcôla; ca cao; đồ 
uống ca cao; bánh quy mặn; bánh xốp; bánh quy; ngũ cốc được phủ sôcôla; bột mỳ; chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; kẹo; bánh mỳ; bột nhão; bánh kẹo. 
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(210) 4-2018-21184 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 2.9.1 
(591) Nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền thông
thiết kế Sáng Tạo Việt  (VN) 
Tầng 3, toà nhà An Phú, 117-119 Lý 
Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do 
nhà hàng phục vụ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-21185 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; kem dưỡng 
tóc; kem hấp dưỡng tóc; nước thơm để tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-21186 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; kem dưỡng 
tóc; kem hấp dưỡng tóc; nước thơm để tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-21187 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; kem dưỡng 
tóc; kem hấp dưỡng tóc; nước thơm để tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1039 

(210) 4-2018-21188 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mỹ phẩm; kem dưỡng 

tóc; kem hấp dưỡng tóc; nước thơm để tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-21189 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh đen, xanh lá cây, cam. 
(731) Trần Thị Thanh Thảo  (VN) 

Số nhà 45 đường Yên Xá, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; tất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán quần áo, mũ, giày, dép, tất. 
 

 
(210) 4-2018-21190 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.4.6; A25.3.13 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tâm Nguyễn  (VN) 
Số 94, đường Hữu Nghị, phường Hòa 
Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan; bánh ga tô; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-21191 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân); và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm để tạo nếp tóc 
lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); chế phẩm tạo 
kiểu cho tóc; keo xịt màu cho tóc; bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước bóng tóc (mỹ 
phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế phẩm dưỡng tóc khô 
(không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe tóc (không chứa 
dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa 
sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-21192 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Miền Đông  
(VN) 
Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp 

và dây kim loại không dùng dẫn điện; ống bằng kim loại; quặng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; đá để xây dựng; đất sét; sỏi; cát (trừ loại 
dùng cho lò đúc). 

 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi 
kim loại như: gạch, ngói, đá xây dựng, bê tông tươi, bê tông thương phẩm; quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng; đấu giá bất động sản. 

 
Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản, tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao 
thông; xây dựng công trình thủy lợi; giám sát công trình xây dựng; tư vấn xây dựng; thăm 
dò và khai thác khoáng sản. 

 

 
(210) 4-2018-21193 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Đèn Thần  (VN) 

40 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động giáo dục, đào tạo; tư vấn giáo dục; thông tin giáo dục; xuất bản; 

cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến; tổ chức các cuộc khảo thí giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-21194 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15 

(731) WOO JAESUNG  (KR) 

#209-1101, 591, Jungang-daero, Buk-gu, 

Daegu, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị chấm; nước xốt (gia vị); gia vị; men làm bánh; thảo mộc được bảo 

quản (gia vị); hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2018-21195 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A2.9.15; 24.1.1; 2.9.14; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên kết đầu 
tư giáo dục Việt Nhật  (VN) 
67 Tản Đà, phường Thạc Gián, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện như: tổ chức và điều khiển 

hội nghị, hội thảo, tập huấn; tổ chức và điều khiển các cuộc thi, hội thi văn hóa - nghệ 

thuật, giáo dục, thể thao và giải trí. 
 

 
(210) 4-2018-21196 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) FOREST INTERNATIONAL ZIPPER 

COMPANY LIMITED  (HK) 

Room 502, 5/F., Hung Tat Industrial 

Building, No. 43 Hung To Road, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Khuy cho quần áo; khóa kéo.  
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(210) 4-2018-21197 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 1.15.5 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) INFORGED INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1f., No.3, Sanhe 3rd st., Zhongli Dist., 
Taoyuan City 32081, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; nắp chụp moay-ơ; vành của xe cộ; giảm xóc cho ô tô; lốp cho bánh 
xe cộ; bánh xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-21198 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 4.5.2; 4.5.3; 

26.1.1 
(591) Cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Tâm Sen  (VN) 
Số 1 ngách 23 ngõ 165 Thái Hà, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho 
mục đích y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21199 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.19; 1.15.3; 26.1.2 
(591) Xanh đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zenith 
International Việt Nam  (VN) 
Số 6, ngõ 60, phố Linh Lang, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và dùng cho mục đích vệ sinh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị điều hoà 
không khí. 

 

Nhóm 19: Vật liệu lát sàn, ốp tường phi kim loại. 
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(210) 4-2018-21200 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Da cam, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn quản 
lý OCD  (VN) 
Số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự.  
 

 
(210) 4-2018-21201 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Da cam, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn quản 
lý OCD   (VN) 
Số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự.  
 

 
(210) 4-2018-21202 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Da cam, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn quản 
lý OCD  (VN) 
Số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự.  
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(210) 4-2018-21203 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.11; 26.1.1; A26.1.18 
(731) BEERVANA INTERNATIONAL LTD  

(HK) 
200320/F Tower 5 China Hong Kong 
City 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-21204 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Kowa Co., Ltd.  (JP) 

159-1, 3-cho, Kaisan-cho, Sakai-ku, 
Sakai-shi, Osaka, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Đệm để ngăn ngừa bị thối loét do tư thế nằm (cho mục đích y tế); nệm để ngăn 
ngừa bị thối loét do tư thế nằm (cho mục đích y tế); tấm đệm giường ngăn ngừa bị thối 
loét do tư thế nằm (cho mục đích y tế); khăn trải giường không thấm nước để chăm sóc, 
điều dưỡng người bệnh; khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; tấm đệm 
giường cho người bệnh không kiềm chế được; đai vận chuyển dùng để chăm sóc, điều 
dưỡng người bệnh; khung dùng khi đi vệ sinh để chăm sóc, điều dưỡng người bệnh; 
khung hỗ trợ khi đứng để chăm sóc, điều dưỡng người bệnh; hộp chuyên dụng đựng hàm 
răng giả; vật dụng để cạo lưỡi; dụng cụ banh môi để chăm sóc, điều dưỡng người bệnh; 
cốc cho ăn cho mục đích y tế; chai đựng nước uống dùng để chăm sóc, điều dưỡng người 
bệnh; đồ đi chân chỉnh hình; khung có bánh xe để hỗ trợ di chuyển; khung không có bánh 
xe để hỗ trợ di chuyển; xe đi bộ (cho mục đích y tế); xe đi bộ chạy điện (cho mục đích y 
tế); gậy chống có bốn chân dùng cho mục đích y học; thiết bị và dụng cụ y tế; lọ [ống] 
đựng nước tiểu để xét nghiệm; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; ghế để tiểu tiện trong 
phòng dùng cho bệnh nhân.  

 

Nhóm 12: Xe lăn dùng cho người tàn tật; xe bộ hành, không cho mục đích y tế; xe bộ 
hành chạy điện, không cho mục đích y tế; xe đẩy, cụ thể là xe đẩy bốn bánh; xe đẩy bằng 
tay để vận chuyển; xe đẩy dùng khi mua hàng; giỏ được thiết kế chuyên dụng cho xe đẩy 
dùng khi mua hàng, bằng vải pooliexte, có thể tháo ra được; xe đẩy trẻ em. 

 

Nhóm 18: Gậy chống khi đi bộ (không dùng cho mục đích y tế); đầu bịt không bằng kim 
loại được thiết kế đặc biệt cho gậy chống khi đi bộ (không cho mục đích y tế); dây đai 
cho gậy chống; tay nắm của gậy chống; gậy leo núi; túi có bánh xe nhỏ, cụ thể là túi có 
bánh xe nhỏ để đi mua hàng; túi có bánh xe nhỏ, cụ thể là túi đựng hành lý có bánh xe 
nhỏ; túi, cụ thể là túi mua hàng; túi, cụ thể là túi đựng hành lý. 

 

Nhóm 20: Giường ngủ [đồ đạc]; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; đồ đạc 
(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); bình phong [đồ đạc]; biển ghi tên, không bằng kim loại; 
đệm; gối; nệm; ghế dùng khi tắm; ghế đẩu trong phòng tắm; thang dạng ghế trong phòng 
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tắm, không bằng kim loại; tay vịn bồn tắm không bằng kim loại; tấm để đồ trong phòng 
tắm [đồ đạc]. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; bàn chải đánh răng; bọt biển dùng để làm sạch răng, lợi và 
lưỡi; bàn chải làm sạch lưỡi; cái giá để nước súc miệng; dụng cụ mỹ phẩm; găng tay dùng 
cho mục đích gia dụng; đũa; ống hút để uống; tách; chai lọ để uống nước; bộ đồ ăn, ngoại 
trừ dao, dĩa và thìa; thùng rác; dụng cụ cho mục đích gia dụng; thùng dùng trong phòng 
tắm; bô vệ sinh để trong phòng; hộp đựng thuốc dùng cho cá nhân; bộ phân phối cá nhân 
dưới dạng hộp đựng để phân phối thuốc hoặc bao con nhộng; bộ phân phối cá nhân dưới 
dạng hộp để phân phối thuốc hoặc bao con nhộng; bộ phân phối cá nhân dưới dạng túi để 
phân phối thuốc hoặc bao con nhộng; bộ phân phối cá nhân cho thuốc hoặc bao con 
nhộng dùng trong gia đình; vật dụng giữ giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2018-21205 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH SAIGON 
LAWYERS  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà PDD, 162 Pasteur, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ 
pháp lý]; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải.  

 
 

(210) 4-2018-21206 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể 123  (VN)
267 đường Trường Chinh, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em, quần áo, mũ nón, giày dép, đồ dùng trẻ em, bình sữa.  
 
 

(210) 4-2018-21211 (220) 27.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.15.3; 19.3.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DUBAY PAINT  (VN)
449/66/5 Hương lộ 2, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2018-21214 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Samsung Electronics Co., Ltd.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa âm thanh; loa âm thanh được điều khiển bằng giọng nói; loa âm thanh tích 
hợp trí tuệ nhân tạo; loa âm thanh không dây; bộ loa dạng thanh; máy thu thanh và thu 
hình không dây; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh; hệ thống điều khiển 
điện tử dùng để tự động hóa nhà ở hay còn gọi là nhà thông minh; máy chủ dùng để tự 
động hóa nhà ở hay còn gọi là nhà thông minh; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng 
máy tính; phần mềm máy tính dùng để điều khiển hoạt động của thiết bị âm thanh và thiết 
bị hình ảnh; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm máy tính tương tác; phần mềm để 
tìm kiếm và phục hồi thông tin dữ liệu qua mạng máy tính; phần mềm máy tính cho phép 
nguời dùng chia sẻ thông tin nhằm cung cấp các thông tin mang tính tương tác và riêng 
biệt để sử dụng thông qua các thiết bị phần cứng và phần mềm máy tính của họ để tương 
tác với internet; thiết bị nhận dạng giọng nói. 

 

 
(210) 4-2018-21215 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hunan Baxiongdi New 

Materials Co., Ltd.   (CN) 
No. 518, Group 5, Daming Village, 
Daming Industrial Park, Kaifu District, 
Changsha, Hunan, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy, chưa xử lý; keo dùng cho da thuộc; chất dính dùng cho mục đích 
công nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng cho gạch ốp tường; keo 
dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-21216 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Zhuhai Gutin Technology Co., 

Ltd.   (CN) 
No. 109 of Xinghua Road, Xiangzhou 
Industrial District, Zhuhai CHINA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; micrô; vỏ hộp loa; bộ trộn âm thanh; màn hình video; máy 
thu thanh và thu hình.  
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(210) 4-2018-21217 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1 
(731) TOMAZ SHOES SDN. BHD.   (MY) 

No. 29, Jalan USJ 9/5N, UEP Subang 
Jaya, 47600 Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng cho vận động viên; đồ đi chân dùng để chơi thể thao; thắt lưng 
(trang phục); giày cao cổ; quần áo mặc thường ngày; đồ đi chân thường ngày; quần áo; áo 
choàng ngoài; áo váy; đồ đi chân; găng tay (trang phục); đồ đội đầu; đồ quàng cổ; khăn 
choàng.  

 

 
(210) 4-2018-21218 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17 
(591) Đen, đỏ, xám. 
(731) Lê Hữu Thực  (VN) 

Thôn Phúc ấm 2, xã Đồng Tiến, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục thể thao (xà đơn, máy chạy bộ mini, dụng cụ hít đất, 
bóng phản xạ đấm bốc, con lăn tập bụng, bánh xe tập cơ bụng, kìm bóp tay điều chỉnh 
lực, kính bơi, máy massage, máy tập cơ bụng, xe đạp địa hình, xe đạp thể thao); mua bán 
phụ kiện thể thao (băng quấn bảo vệ đầu gối, đai quấn lưng co chống chấn thương, găng 
tay boxing, bảo vệ khuỷu tay, găng tay tập tạ, gặng tay tập gym, bóng tập yoga, thảm tập 
yoga, tại đeo chân, tạ quấn chân, gậy bẻ tập cơ tay, tí đựng vợt tennis, bao vợt tennis). 

 

 
(210) 4-2018-21219 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5; 13.1.1; 26.15.3; 26.15.15; 

A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Nến ấn Tượng  

(VN) 
31-33 Trương Hán Siêu, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến dùng cho cây thông noel; nến làm đèn ngủ; cây nến con; 
bấc nến.  
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(210) 4-2018-21220 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Xám, xám bạc, ghi xanh. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư  

thương mại dịch vụ Khang 
Gia Land  (VN) 
Số 2 đường số 8, khu phố 4, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xuất nhập khẩu và dịch vụ kinh doanh cửa hàng, siêu thị, 
trung tâm thương mại mua bán các mặt hàng như: đồ trang trí nội thất gồm tủ, tủ quần áo, 
tủ lưu trữ, tủ đầu giường, giường, kệ lưu trữ, kệ giày, kệ ti vi, kệ sách, bàn phòng khách, 
bàn trang điểm, bàn ăn, ghế, gương, đèn trần, đèn để bàn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, 
phần mềm và thiết bị viễn thông, trò chơi, đồ chợi, gạo, thực phẩm, nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa), đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, sản phẩm thuốc lá, thuốc 
lào, vải, hàng may mặc, hàng da và giả da gồm giày dép, vali, cặp, túi, ví, nước hoa, mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm sứ, thủy tinh gồm chén bát, đĩa, tô, ly (tách), bình 
(lọ) hoa, đồ điện gia dụng gồm bóng đèn, ổ điện, dây dẫn điện, công tắc điện, ổn áp, ti vi, 
tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy nước nóng, máy hút bụi, 
máy rửa chén bát, bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, nồi điện, lẩu điện, quạt 
điện, máy xay sinh tố, đèn và bộ đèn điện, sách báo, tạp chí, dụng cụ thể dục, thể thao, đồ 
trang sức, vàng bạc, đá quý.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; 
đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh các khu vui chơi giải trí; tổ chức các sự kiện giải trí văn 
hóa; tổ chức các cuộc thi thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch 
vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; quán cà phê; dịch vụ ăn uống giải khát (cung cấp các bữa ăn 
nhanh) do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-21221 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.2; A25.7.6; A25.7.7 
(731) Matsuo Confectionary Co., 

Ltd  (JP) 
1191-1, oaza kawamiya, Tagawa-shi, 
Fukuoka, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; sôcôla; bánh kẹo; quả hạch bọc sôcôla; bánh ngọt; 
kẹo nuga. 
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(210) 4-2018-21222 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.7.25; 26.1.1; 26.4.4; 26.4.9 
(731) Matsuo Confectionary Co., 

Ltd  (JP) 
1191-1, oaza kawamiya, Tagawa-shi, 
Fukuoka, Japan 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; sôcôla; bánh kẹo; quả hạch bọc sôcôla; bánh ngọt; 
kẹo nuga. 

 

 
(210) 4-2018-21224 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tam Tư  (VN) 
Phòng 1905 toà nhà T2, khu đô thị 
Vinhomes Times City, 458 phố Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; tấm 
ván sàn gỗ; sàn, không bằng kim loại; gỗ thành phẩm; đá granit.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 
trong nhà bằng kim loại; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; phụ kiện lắp 
ráp đồ đạc không bằng kim loại; đồ vật trang trí (lưu động).  

 

 
(210) 4-2018-21225 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; A12.1.10; 26.13.25 
(591) Đỏ trắng, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tam Tư  (VN) 
Phòng 1905 toà nhà T2, khu đô thị 
Vinhomes Times City, 458 phố Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim 
loại; tấm cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; chi tiết bằng kim 
loại cho đồ gỗ. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vỏ bọc cửa không bằng kim loại; tấm 
ván sàn gỗ; sàn, không bằng kim loại; gỗ thành phẩm; đá granit.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 
trong nhà bằng kim loại; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; phụ kiện lắp 
ráp đồ đạc không bằng kim loại; đồ vật trang trí (lưu động).  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán, xuất nhập khẩu: cửa kim loại bọc thép, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, khuôn cửa bằng kim loại, tấm cửa bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra 
vào bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ, vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại, vỏ bọc cửa không bằng kim loại, tấm ván sàn gỗ, sàn, không bằng kim loại, gỗ thành 
phẩm, đá granit, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ 
đạc trong nhà bằng kim loại, tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, phụ kiện 
lắp ráp đồ đạc không bằng kim loại, đồ vật trang trí, dụng cụ nhà bếp, hệ thống và thiết bị 
nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; xây dựng; tư vấn xây dựng; sửa chữa đồ đạc; phục chế đồ 
đạc; lắp đặt thiết bị nhà bếp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết 
lập bản vẽ xây dựng; thiết kế bao bì.  

 

 
(210) 4-2018-21226 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.2.7; 1.3.1 
(591) Vàng cam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng và phát triển đô 
thị Phương Đông  (VN) 
Số 15, đường Trần Phú, thị trấn Thường 
Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2018-21228 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.9; 3.7.16; A3.7.24; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH xây dựng, đầu 

tư, phát triển dự án Hoàng 
Yến  (VN) 
Phòng 5, dãy B7, tổ 1C tập thể Nguyễn 

ái Quốc, phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản (mua, bán và cho thuê bất 

động sản); đầu tư bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn 
quản lý dự án bất động sản. 
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Nhóm 37: Tư vấn xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và 
giao thông; san lấp mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
dịch vụ giám sát công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-21229 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu 
trí tuệ BIG5  (VN) 
LK16-19, Ngô Thì Nhậm, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; giám 
sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; 
dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác.  

 

 
(210) 4-2018-21230 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.21; 25.1.25; 2.1.1; 26.1.1; 5.7.3; 

4.3.3 
(591) Hồng, vàng, đỏ, xanh dương, vàng đồng, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

bào chế đông dược Tiên Hưng  
(VN) 
59/1D Phạm Văn Chiêu, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21231 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngày Mặt Trời  
(VN) 
Số 240 Phan Đăng Lưu, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ 

chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; quảng cáo; 
marketing.  
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(210) 4-2018-21232 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh da trời, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng công 
ty may Bắc Giang LNG  (VN) 
Lô 3,4, cụm công nghiệp thị trấn Đồi 
Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, 
tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-21233 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Thái Dương Quang  (VN) 
80/3 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê.  

 

 
(210) 4-2018-21234 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng. (540) 

  

(731) Phan Tấn Lực   (VN) 
140 ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-21235 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.11.22; A9.7.22; A16.1.5 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, cam đậm.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
quản lý trực tuyến OMT  (VN) 
Số 6, ngách 35, ngõ 81, phố Linh Lang, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; thông tin giáo dục; 
huấn luyện và đào tạo; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
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(210) 4-2018-21236 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JobsGO   (VN) 
Số 9 ngõ 91 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động; dịch vụ tuyển dụng lao động; 
tư vấn quản lý nhân sự; quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2018-21237 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần JobsGO   (VN) 
Số 9 ngõ 91 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động; dịch vụ tuyển dụng lao động; 

tư vấn quản lý nhân sự; quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2018-21238 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JobsGO   (VN) 
Số 9 ngõ 91 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng lao động; dịch vụ tuyển dụng lao động; 

tư vấn quản lý nhân sự; quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2018-21240 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ, đen mờ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ENKI  (VN) 
57/5 B ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, buôn bán nguyên vật liệu thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản.  
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(210) 4-2018-21241 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
số Miền Bắc  (VN) 
Số 30, phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; bán buôn thiết bị linh 
kiện điện tử, viễn thông: đầu thu kỹ thuật số, anten.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt các thiết bị, máy móc truyền dẫn tín hiệu truyền hình; lắp đặt, 
bảo dưỡng, sửa chữa máy móc; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc 
truyền hình; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực viễn thông; cho thuê máy móc, 
thiết bị và đồ dùng hữu hình khác phục vụ các hoạt động viễn thông.  

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ viễn thông; nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2018-21242 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Zhang Linnian  (CN) 

No. 43, Liyuan, Nanfeng Street, Xianju 
County, Taizhou, Zhejiang, P.R.China 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá [không còn sống]; bột cá dùng làm thức ăn cho người; thực phẩm trên cơ sở 
cá; cá, được bảo quản; cá, đóng hộp; tôm, không còn sống. 

 

 
(210) 4-2018-21243 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2018-21244 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y dược Yo 
Sana   (VN) 
Số 23, ngõ 162, đường Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21245 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A14.3.11 
(731) E-LONG ASIA LIMITED  (HK) 

Unit A, 20/F., Tower A, Billion Centre, 1 
Wang Kwong Road, Kowloon Bay, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mắc quần áo; móc treo quần áo không bằng kim loại; mắc áo; móc không bằng 
kim loại cho giá mắc quần áo; giá (đồ đạc); giá treo áo.  

 

 
(210) 4-2018-21246 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 24.17.20 
(731) CHEN, YU-HUA   (TW) 

No. 509, Sec.1, Jinma Rd, Changhua 
City, Changhua County 50085, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; nghiên cứu sinh học; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đo lường 
năng lượng để nâng cao hiệu quả năng lượng; thiết kế nội thất; kiểm toán năng lượng; 
dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin; kiểm soát chất lượng cho người khác; nghiên cứu 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 

 
(210) 4-2018-21247 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xám, da cam, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại năng lượng 
Phương Đông  (VN) 
79/42A Phan Anh, phường Bình Trị Đông,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quí và đá bán quí phong thủy; bùa hộ mệnh (đồ trang sức); 
tượng bằng kim loại quí và bán quí. 

 
Nhóm 19: Tượng bằng đá và đá cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật từ đá và đá cẩm thạch. 

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đá quí và đá bán quí, bùa hộ mệnh (đồ trang sức), 
tượng bằng đá và bằng kim loại, vật phẩm phong thủy. 

 

 
(210) 4-2018-21248 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.21; 24.15.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dịch vụ cơ khí 
Thành Đạt  (VN) 
235-237-239-241 Nguyễn Tri Phương, 
phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí. 
 

 
(210) 4-2018-21249 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH thiết kế thời 

trang HIENTJE  (VN) 
649/19 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền; đồ trang trí bằng da thuộc 
cho đồ đạc trong nhà; vật liệu giả da. 

 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); tất đi chân; giầy dép; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: túi xách tay, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, 
đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, vật liệu giả da, ví đựng tiền, quần áo, thắt 
lưng (trang phục), tất đi chân, giầy dép, mũ (nón), đồng hồ, kính mắt, vàng, bạc, đá quí và 
đá bán quí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo; gia công vàng trang sức, mỹ nghệ. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang.  
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(210) 4-2018-21250 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Trần Văn Thịnh  (VN) 
Xóm 11, xã Quang Trung, huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen; bồn tắm; bệ xí; chậu sứ (sử dụng trong nhà vệ sinh); bồn mát xa (sử 

dụng trong nhà vệ sinh).  
 

 
(210) 4-2018-21251 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lương Nghĩa   (VN) 
Nhà A3, P207 TT Nam Đồng, phường 

Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; cốc-tai trên cơ sở bia; lúa mạch lên men [bia]; đồ uống khai vị, không có 

cồn; đồ uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng trong thể thao giàu 

protein. 
 

 
(210) 4-2018-21252 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Phương Linh   (VN) 
Số nhà 2, ngõ 105 đường Xuân La, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 26: Dây viền [đồ ren tua kim tưyến]; diềm xếp nếp dùng cho quần áo; đồ dùng để 

độn áo nịt ngực; phụ kiện nghề may [vật dụng của thợ may], trừ chỉ, vật trang trí dùng cho 

quần áo, lông vũ [phụ kiện quần áo]. 

 

Nhóm 40: Xử lý vải; cắt vải; dịch vụ may đo; may quần áo; may váy cưới; thêu thùa.  

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn; 

giảng dạy; đào tạo lại nghề.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế váy cưới.  

 

Nhóm 45: Cho thuê váy cưới; cho thuê quần áo dạ hội.  
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(210) 4-2018-21253 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty xây dựng và thương 

mại Thành Phạm  (VN) 
Nhà ông Thành, thôn Cao Mỗ, xã 
Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu vệ sinh; buồng vệ sinh; bồn rửa tay [bộ 
phận của hệ thống vệ sinh]; phụ kiện bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2018-21254 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.5.5; 5.7.1; 26.1.1; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Xanh, trắng, đen. 
(731) Đặng Kim Hoàn  (VN) 

2117/69/7 Phạm Thế Hiển, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-21255 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Richy Miền Nam  (VN) 
Đường số 7, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-21256 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nvive Essential Beauty 

Products  (US) 
14802 Moran St. Westminster CA 92683 
United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa (thẩm mỹ viện); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; làm tóc; trang điểm; chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-21257 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Hữu Doanh  (VN) 
Lô số A7, đường số 6, KCN Lê Minh 
Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-21258 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Hữu Doanh  (VN) 
Lô số A7, đường số 6, KCN Lê Minh 
Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

(210) 4-2018-21259 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dịch vụ đồ 

uống Chamichi  (VN) 
Số 4, đường số 10, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ quảng cáo bánh ngọt, đồ 
uống không cồn. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp các loại đồ uống nóng và lạnh; dịch vụ quán trà.  
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(210) 4-2018-21260 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Công Nghệ Số Đỉnh 
Cao  (VN) 
413 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy chụp ảnh, máy tính xách tay, máy tính bảng.  
 

 
(210) 4-2018-21261 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.17; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MI AN MI  (VN)
Tầng 5 toà nhà Nam Viet Tower 261 
Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị làm lạnh chất lỏng; hệ thống làm lạnh 
chất lỏng; thiết bị làm lạnh nước; hệ thống làm lạnh nước; bộ lọc cho điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2018-21262 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nguyễn Dân An  (VN) 

Phòng A 101 chung cư The Garden, số 
295 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); ca vát; tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2018-21263 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, nâu đen, trắng. 
(731) Nguyễn Hoài Duy  (VN) 

185/8G Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt. 
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(210) 4-2018-21264 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.4.24 
(591) Trắng, đen, xanh da trời đậm. 
(731) Công ty cổ phần nội thất Hòa 

Phát  (VN) 
Đường B4, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giường; kệ; giá. 

 

 
(210) 4-2018-21265 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Liên  (VN) 
204 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 

tơ, máy bơm, máy khoan, van xả. 
 

 
(210) 4-2018-21266 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
37 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc như: đá cắt, đá mài, mũi khoan là những bộ phận của 

máy móc thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như: mỏ lết, cờ lê (vòng miệng) thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 09: Các loại thước đo thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2018-21267 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A25.7.7; 25.12.1 
(591) Hồng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 
nhiên MELORY  (VN) 
138/8 đường Phú Thọ Hòa, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm làm thơm (như nước hoa) thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2018-21268 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Cam, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

nõn chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 
khoa quốc tế BECAMEX  (VN) 
Đại lộ Bình Dương, khu Gò Cát, phường 

Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật tư vệ sinh trong cửa hàng chuyên 

doanh; quảng cáo; dịch vụ lập kế hoạch và bố trí quảng cáo trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống lưu động do nhà 

hàng thực hiện. 

 

Nhóm 44: Bệnh viện; trạm xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; hệ thống 

cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng; dịch vụ viện điều dưỡng (chăm sóc người có công, 

người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc). 
 

 
(210) 4-2018-21269 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.16; 3.1.8; A3.1.24 

(591) Xanh lam, trắng, xanh lam đậm, xanh 

lam nhạt. 

(540) 

  

(731) Trần Khánh Tùng   (VN) 
151 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; ổ cho động vật; động 

vật sống; thức ăn cho động vật; bánh qui cho chó. 

 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 

đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Chải lông cho động vật; dịch vụ thú y; trợ giúp về thú y; chăm sóc vệ sinh và 

sắc đẹp cho động vật.  
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(210) 4-2018-21270 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.8; 26.1.1; A25.7.8; A17.2.2 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thủy Tiên  (VN) 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ (môi, mày, mí mắt); dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp (spa). 

 

 
(210) 4-2018-21271 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.4 
(591) Đỏ đô, vàng. 

(540) 

  

(731) Phan Đặng Minh Quân  (VN) 
182/22 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán bún cá; quán nước giải 

khát; dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-21272 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A7.1.12; 7.1.24; 

26.13.25 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đoàn Trần Duy Hải  (VN) 
99 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng các sản phẩm: máy tính và thiết bị ngoại vi 

máy tính, latop, camera; tư vấn, sửa chữa phần cứng máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-21273 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cam, da cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
hữu cơ VN- GREEN  (VN) 
Thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ.  
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy và thiết bị 
sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống con, giống cây trồng, bình phun 
thuốc trừ sâu; bán buôn nông, lâm sản.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vục 
khoa học và công nghệ (bao gồm cả tư vấn công nghệ).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-21274 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 13.1.6; A17.1.2 
(591) Xám, xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Kim Hòa  (VN) 
172/98 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn báo hiệu; biển báo hiệu, phản quang. 
 

Nhóm 11: Đèn hồ quang; thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; đèn chiếu sáng; đèn trang trí cây 
thông noel; đèn điện; đèn chùm; đèn xoắn; đèn pin; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; đèn phản quang cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2018-21275 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 20.1.15; A20.1.5; 20.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Khuyên  (VN) 
125 đường số 10, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục: dạy vẽ, dạy sáng tác tranh. 
 

 
(210) 4-2018-21276 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Hiền  (VN) 
107A Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế 
biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; bán buôn đồ ngũ kim: đồ trang trí decor trong nhà, hay treo tường bằng đồng, 
sắt, nhôm, giấy dán tường, màn sáo, hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán nước giải khát; 
mua bán đồ dùng gia đình, cụ thể: mua bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gốm, sứ, 
thủy tinh, đồ điện gia dụng: đồ điện dùng trong bếp ăn gia đình, đồ điện chiếu sáng trang 
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trí, máy quạt, máy lạnh, đèn các loại; mua bán tranh và đồ gỗ dùng trong gia đình; tổ chức 
giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng 
cáo. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống 
cấp thoát nước; lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và triển lãm các hoạt động sáng tác nghệ thuật như vẽ tranh, điêu 
khắc, nhiếp ảnh, điện ảnh. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội, ngoại thất công trình. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-21277 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần giống cây 

trồng Miền Nam  (VN) 
282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; chất diệt nấm, thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chất 
diệt loài gây hại; chất diệt ký sinh trùng. 

 

Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 31: Cây trồng; cây giống; hạt giống thực vật; hoa tự nhiên; quả tươi; rau cỏ tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc diệt cỏ, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu 
bọ, côn trùng, chất diệt loài gây hại, chất diệt ký sinh trùng, gạo, cây trồng, cây giống, hạt 
giống thực vật, hoa tự nhiên, quả tươi, rau cỏ tươi. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp; dịch vụ 
chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ tư vấn công nghệ 
liên quan đến nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2018-21279 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 7.3.11 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 

trúc và xây dựng Nhà Xinh  (VN)
Số 72A đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; chuẩn bị 
mặt bằng xây dựng; giám sát công trình giao thông, công trình xây dựng công nghiệp và 
dân dụng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng.  
 
 

(210) 4-2018-21280 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư KING 
CROWN  (VN) 
L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về 
xây dựng. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-21281 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư KING 
CROWN  (VN) 
L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về 
xây dựng. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-21282 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Lưu Gia Bảo  (VN) 
379/18A Tân Hòa Đông, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 

 
(210) 4-2018-21283 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
BNT Việt Nam  (VN) 
10 đường số 2B, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (nhằm mục đích thương mại), mua bán linh kiện điện tử, viễn 
thông, đồ ngũ kim, sơn, kính; bán thảm, đệm, chăn mÒn, tủ, rèm, bàn, ghế và nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, phế liệu, phế thải kim loại; bán buôn thóc, ngô và các loại 
hạt ngũ cốc; bán buôn nông, lâm sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không. 
 

 
(210) 4-2018-21284 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A11.3.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SX-TM & DV CAV COFFEE  (VN) 
Thửa đất số B3-14-4, B3-14-5 khu phức 
hợp đô thị Harbour Ville, phường Nại Hiên
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, chè (trà), ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-21285 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã tinh chế và đóng hộp.  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát, đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-21287 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tin học An Phát  (VN) 
Số 49 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính bảng; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 
thuật số; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần mềm máy vi tính [loại ghi sẵn hoặc tải về 
được]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy vi tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị trợ 
giúp cá nhân kỹ thuật số, thiết bị ngoại vi của máy tính, phần mềm máy vi tính [loại ghi 
sẵn hoặc tải về được]. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy vi tính, hệ thống mạng máy tính, máy 
tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, thiết bị ngoại vi của 
máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-21288 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tin học An Phát  (VN) 
Số 49 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy tính (cụ thể gồm: máy 
tính xách tay, máy tính cá nhân, máy chủ, máy trạm, máy tính bảng), linh kiện máy tính 
(cụ thể gồm: pin và sạc máy tính xách tay, ổ cứng, ổ đĩa quang, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, 
ổ USB, bộ nhớ trong, bộ xử lý trung tâm, bo mạch chủ, bo mạch đồ họa, bo mạch âm 
thanh, bo mạch mạng, màn hình máy tính, bộ nguồn máy tính, vỏ máy tính, thiết bị ngoại 
vi máy tính, phụ kiện kết nối, lưu trữ và bảo vệ dùng cho ổ cứng, thiết bị kết nối và trưyền 
phát thông tin qua mạng có dây và không dây dùng cho máy tính và các thiết bị kỹ thuật 
số, linh kiện và thiết bị mạng (cụ thể gồm: thiết bị cân bằng tải mạng, tủ mạng, kìm bấm 
mạng, thiết bị tường lửa bảo vệ hệ thống mạng máy tính và thiết bị kỹ thuật số), phụ kiện 
máy tính (cụ thể gồm: dây cáp kết nối và truyền phát tín hiệu dùng cho máy tính và thiết 
bị kỹ thuật số, cáp chuyển đổi giữa các chuẩn giao tiếp của máy tính, bộ khuếch đại và bộ 
chia tín hiệu dùng cho máy tính và các thiết bị kỹ thuật số), phần mềm máy tính, bảng vẽ 
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cảm ứng, buồng chơi trò chơi giả lập, kính thực tế ảo, tay diều khiển thực tế ảo, ổ cắm 
điện, loa dùng cho máy tính và các thiết bị kỹ thuật số, tai nghe, thiết bị truyền âm thanh, 
hình ảnh qua internet (webcam), tivi, máy ghi âm, đầu phát âm thanh hình ảnh chất lượng 
cao, máy bộ đàm, chuông cửa kỹ thuật số, máy ảnh và máy quay kỹ thuật số, thiết bị dùng 
cho hệ thống cửa hàng và siêu thị (cụ thể gồm: đầu đọc mã vạch, máy in mã vạch, máy in 
hóa đơn, thiết bị kiểm kho, máy bán hàng POS, máy đếm tiền, máy tính tiền), thiết bị 
trình chiếu (cụ thể gồm: giá để máy chiếu, bút trình chiếu, màn chiếu, máy chiếu, máy 
chiếu vật thể), thiết bị văn phòng (cụ thể gồm: máy in, máy chấm công, máy fax, bộ lưu 
điện UPS, máy hủy tài liệu, máy photocopy, máy quét, mực in, điện thoại, máy trợ giảng), 
hệ thống thiết bị camera quan sát và bảo vệ (cụ thể gồm: camera, đầu ghi và lưu trữ hình 
ảnh), camera hành trình, thiết bị chống trộm và bảo vệ tòa nhà, công trình (cụ thể gồm: 
các thiết bị và cảm ứng báo động, chống trộm). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính và hệ thống mạng máy tính, hệ 
thống camera quan sát và bảo vệ dùng cho tòa nhà và công trình, hệ thống và thiết bị 
chống trộm dùng cho tòa nhà và công trình. 

 

 
(210) 4-2018-21289 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) LEEDEN POWERWELD SDN BHD  

(MY) 
168 Kawasan Perindustrian Ayer Keroh, 
75000 Melaka, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: Que hàn; dây hàn kim loại khí trơ; thép hợp kim; hợp kim của kim loại thường; 
dây nhôm, phôi thép; quặng crôm; crôm; dây cuộn làm bằng kim loại thường; thanh thép 
cán nguội; đai thép cán nguội, thanh kim loại bọc (phủ) chất trợ dung; que hàn bọc (phủ) 
chất trợ dung; dây kim loại bọc (phủ) chất trợ dung; sắt; dây kim loại bằng kim loại 
thường; khuôn kim loại dùng để đúc thỏi kim loại; môlipđen; quặng kim loại; hợp kim 
của kim loại đặc biệt (thuộc nhóm này); thép không gỉ; thép không gỉ ở dạng thanh (dải); 
hợp kim của thép; ống xoắn thép; thép dạng ống xoắn ruột gà; thép dạng thanh (dải); đai 
thép; dây thép; que bằng kim loại để hàn; kim loại dùng để hàn; thép hàn; dây hàn bằng 
kim loại; thép cuộn; dây hàn gồm dây hàn kim loại khí trơ; kim loại và hợp kim bằng kim 
loại; que kim loại cán dạng cuộn dùng để hàn cứng và hàn, thanh thép cuộn tròn, thanh 
(dây) kim loại không dùng để dẫn điện. 

 
 

(210) 4-2018-21290 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(731) RAM HOLDINGS BERHAD   (MY) 

Suite 20.01, Level 20, The Gardens 
South Tower, Mid Valley City, 
Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý thương mại; tư 
vấn quản lý tiếp thị; tư vấn kinh doanh liên quan đến tiếp thị chiến lược; dịch vụ tiếp thị 
kinh doanh; đánh giá rủi ro kinh doanh; dịch vụ đánh giá thị trường; dịch vụ đánh giá 
kinh doanh; thu thập số liệu thống kê kinh doanh; phân tích số liệu thống kê kinh doanh; 
nghiên cứu số liệu thống kê kinh doanh; phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường và số liệu 
thống kê; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; biên tập thông tin về môi 
trường kinh doanh và biên tập dữ liệu kinh doanh bền vững (môi trường, xã hội, chính 
phủ); phân tích dự báo kinh tế cho mục đích kinh doanh; tư vấn liên quan đến tổ chức 
kinh doanh và quản trị kinh doanh (kinh tế học quản trị); tư vấn quản lý rủi ro kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh; tư vấn chiến lược kinh 
doanh; hoạch định chiến lược kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2018-21291 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(731) RAM HOLDINGS BERHAD   (MY) 

Suite 20.01, Level 20, The Gardens 
South Tower, Mid Valley City, 
Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; phân tích tài chính; phân tích đầu tư; dịch vụ cố vấn và 
tư vấn đầu tư tài chính; quản lý đầu tư; đầu tư quỹ; đầu tư vốn; đánh giá tài chính; dịch vụ 
đánh giá rủi ro tài chính; dịch vụ nghiên cứu tài chính; dịch vụ đánh giá tín dụng; đánh 
giá rủi ro tín dụng (rủi ro tài chính); dịch vụ xếp hạng tín dụng; dịch vụ đánh giá rủi ro 
đầu tư; dịch vụ thông tin tài khoản đầu tư; dịch vụ quỹ đầu tư mạo hiểm cho nhà sáng chế; 
phân tích kinh tế tài chính; dịch vụ cố vấn kinh tế tài chính; tư vấn quản lý rủi ro tài 
chính; dịch vụ cố vấn tài chính doanh nghiệp chiến lược; dịch vụ tư vấn nợ; tư vấn quản lý 
nợ. 

 

(210) 4-2018-21292 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(731) RAM HOLDINGS BERHAD   (MY) 

Suite 20.01, Level 20, The Gardens 
South Tower, Mid Valley City, 
Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giáo dục kinh doanh; khảo thí giáo dục; thông tin 
giáo dục; hướng dẫn giáo dục; hội thảo giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; đào tạo kinh 
doanh; đào tạo quản lý kinh doanh; đào tạo kỹ năng kinh doanh; huấn luyện (đào tạo); 
huấn luyện (giáo dục và đào tạo) về tài chính; dịch vụ giáo dục (huấn luyện); xuất bản 
sách; xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến.  
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(210) 4-2018-21293 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.7; 26.4.1 

(591) Xanh đậm, trắng. 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Khang Gia  (VN) 
Số 64, ngõ 7, thôn An Bình, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vít bắn tôn; vít rút; vít khuôn cửa sổ; đinh vít bằng kim loại; ốc vít bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2018-21294 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.11; 3.7.16; A3.7.24; 26.4.7 

(591) Xanh đậm, trắng. 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Khang Gia  (VN) 
Số 64, ngõ 7, thôn An Bình, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vít bắn tôn; vít rút; vít khuôn cửa sổ; đinh vít bằng kim loại; ốc vít bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2018-21295 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Nguyễn Thị Hiền  (VN) 
Thôn Bảo Chúc, xã Hợp Hòa, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; vỏ ốp bảo vệ điện thoại; bộ tai nghe dùng cho điện thoại; 

bộ tai nghe dùng cho máy tính; sạc điện thoại; loa dùng cho máy tính. 
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(210) 4-2018-21296 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 13.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 
(731) Phạm Thị Tuyết  (VN) 

Xóm 7C, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn LED chiếu sáng; đèn trang trí (dùng để chiếu sáng và trang trí); đèn chùm; 
bóng đèn điện; đèn trần. 

 

 
(210) 4-2018-21297 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; A13.1.12 
(591) Trắng, đỏ, da cam. 
(731) Phạm Thị Tuyết  (VN) 

Xóm 7C, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nhà tắm cụ thể: chậu rửa, bồn tắm, vòi hoa sen, bồn cầu. 
 

 
(210) 4-2018-21298 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 5.7.1; 11.3.14 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ MY-YU  (VN) 
35 đường Hưng Gia 2, khu phố Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-21301 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Tím, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Đại Vũ   (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn matit bề mặt kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy nhám, xi đánh bóng, băng keo, phớt đánh bóng, phễu lọc sơn, 

súng phun sơn, dẻ dính, cốc pha sơn.  
 

 
(210) 4-2018-21302 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 22.1.1; 25.1.25; 25.1.5; A5.3.13; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trống Đồng 
Thăng Long  (VN) 
Số 127B tầng 1 tòa nhà Trung tâm 

thương mại Mêlinh Plaza Hà Đông, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh trung thu.  
 

 
(210) 4-2018-21303 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.21 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thanh long Thuận 
Tiến   (VN) 
Tổ 7 - thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long. 
 

 
(210) 4-2018-21304 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.1.1; 2.1.2; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 

5.7.1; 26.1.2 

(591) Trắng, xám, nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Doanh nhân 
Cựu chiến binh Đắk Lắk  (VN) 
Số 12 B Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2018-21305 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.15; A2.1.16; A19.1.5 
(591) Đỏ cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Tiến Hà 

Nội  (VN) 
B9 lô 19, khu đô thị Định Công, đường 
Trần Điền, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vodka, whisky, brandy; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2018-21306 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical    (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21307 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical    (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1075 

(210) 4-2018-21308 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
United Spot Medical    (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21309 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
United Spot Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2018-21310 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
United Spot Medical    (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21311 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A19.3.4; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, ghi xám, ghi nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm ích 

Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21312 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A19.3.4; 2.3.1; A2.3.16; 5.5.19; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây sẫm, xanh lá cây nhạt, 

vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm ích 

Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-21316 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Xám, trắng. 
(731) JULIA CO.,LTD  (KR) 

5F Dae Won b/d, 228, Hwagok-ro, 
Gangseo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-21317 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1 
(731) OLTA COMPANY CO.,LTD.  (KR) 

52, Yongso Ro, Busan, South Korea 4F 
OLTA company 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2018-21318 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh tím và trắng. 
(731) DURY CHEMICAL CO.,LTD  (KR) 

826-90, Saengnim-daero, Saengnim-
myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: ống thoát nước, không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim 
loại; ống cứng không bằng kim loại cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-21319 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) DURY CHEMICAL CO.,LTD  (KR) 

826-90, Saengnim-daero, Saengnim-
myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: ống thoát nước, không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim 
loại; ống cứng không bằng kim loại cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2018-21320 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) DURY CHEMICAL CO.,LTD  (KR) 

826-90, Saengnim-daero, Saengnim-
myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 19: ống thoát nước không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; 
ống cứng không bằng kim loại cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-21328 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7 
(731) Visang Education Inc  (KR) 

19F Daeryung Posttower VII, 48, 
Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt len thể thao; áo thun thể thao; giày thể thao; áo phông ngắn tay; cổ tay 
áo (trang phục); tất ngắn cổ; dải băng buộc đầu (trang phục). 

 
Nhóm 41: Giáo dục thể chất; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch 
vụ công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cung cấp dịch 
vụ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-21329 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A11.3.3; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen, trắng. 
(731) CHEN, HSIEN-YI   (TW) 

2F, No.9, Ln 357, Sec 3, Neihu Rd, 
Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-21330 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; 8.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen, trắng. 
(731) CHEN, HSIEN-YI    (CN) 

2F, No.9, Ln 357, Sec 3, Neihu Rd, 
Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-21331 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 11.3.18 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen, trắng. 
(731) CHEN, HSIEN-YI   (CN) 

2F, No.9, Ln 357, Sec 3, Neihu Rd, Neihu 
Dist, Taipei City 114, Taiwan, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-21332 (220) 28.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A5.3.13; A26.11.8; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Kiều Hoa   (VN) 
1534 HH4C Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú tạm thời.  
 

 
(210) 4-2018-21333 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.2 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Kính Thuận Thành  (VN) 
116/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị đóng/mở cửa bằng điện.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa.  
 

 
(210) 4-2018-21334 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A17.1.5; 25.5.5; 17.1.1 
(591) Đen, xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đúc chính 

xác C.Q.S MAY'S  (VN) 
Số 9, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2018-21335 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.4.24 
(731) UNITED IVORY SDN. BHD.  (MY) 

Lot 5781 & 5782, Jalan Seladang, Alma, 
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây lắp, bảo trì và sửa chữa công trình được đúc sẵn và di chuyển được; xây 
lắp, bảo trì và sửa chữa nhà trồng cây bằng vật liệu kính, nhựa hoặc lưới; lắp đặt vách 
tường khô; lắp đặt tấm vữa thạch cao; sửa chữa và bảo dưỡng bảng hiển thị điện tử; xây 
dựng công trình bằng thép. 

 

 
(210) 4-2018-21336 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; A9.3.9 
(731) Guangzhou Laigu Electronic 

Technology Co., Ltd.  (CN) 
3/F, Bldg. C, Shibashe Industrial Zone, 
Xiamao Vil., Baiyunhu Str., Baiyun 
Dist., Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; vỏ bọc dùng 
cho máy tính xách tay; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; vòng đeo tay điện tử để theo dõi 
hoạt động; loa; giao diện âm thanh; bộ lọc [nhiếp ảnh]; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm 
tay]; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ bọc cho 
điện thoại thông minh; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết 
bị truyền phát âm thanh. 

 

 
(210) 4-2018-21337 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen đậm, trắng, xanh lá cây đậm.
(731) Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng  

(VN) 
Căn A4, Tổ hợp Văn phòng TTTM và 
nhà ở, 257 Giải Phóng, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nho khô, hoa quả khô, gừng khô, mơ, mận và chanh được bảo quản và 
để khô, mứt hoa quả, nhân quả băm, hoa quả khô và nấu chín làm bánh, mứt và nước quả 
nấu đông, hạt đã chế biến; mua bán đường ngọt, mạch nha, mật ong, thực phẩm khô (cá, 
mực, tôm, tép), nông sản (gạo, chè, măng, nấm, hành, tỏi, ớt, các loại hạt đỗ, tinh bột 
nghệ, bột nghệ, bột sắn, dầu gấc, dầu mè, dầu tràm, dầu dừa, gia vị, hoa quả), thực phẩm 
chế biến sẵn (các loại mắm, nước chấm, tỏi muối, hành muối, ớt muối, cá kho, mực rim, 
cơm rang, hoa quả khô, rượu tỏi, rượu hoa quả); mua bán dầu thực vật và mỡ ăn, thịt, cá, 
gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, trứng sữa và các sản phẩm làm từ sữa, đồ hộp; 
mua bán trà, ca cao. 

 

 
(210) 4-2018-21340 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 2018007278 19.06.2018 MY 

(731) HITACHI-JOHNSON CONTROLS AIR 
CONDITIONING, INC.   (JP) 
16-1, Kaigan 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-0022, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; máy điều hoà không khí dùng cho mục đích công 

nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-21341 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 21.3.1 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Hatsuta Kakusanki 

Kabushiki Kaisha   (JP) 
5-58, Chibune 1-Chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đầm lăn và máy đầm đất khác; máy cải tạo đất cho bãi cỏ trong sân gôn, 

trong sân vận động và trong công viên; cái bừa được sử dụng trong sân gôn, trong sân vận 
động và trong công viên; máy sàng cát dạng rung hoặc quay được dùng trong sân gôn, 
trong sân vận động và trong công viên; máy rải phân bón được sử dụng trong sân gôn, 
trong sân vận động và trong công viên; máy và thiết bị rải phân bón khác được sử dụng 
trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên; máy cắt được sử dụng trong sân 
gôn, trong sân vận động và trong công viên; máy và thiết bị nhổ cỏ khác được sử dụng 
trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên; máy tung rắc hóa chất dạng kéo 
hoặc dạng tự chuyển động được sử dụng trong sân gôn, trong sân vận động và trong công 
viên; máy và thiết bị kiểm soát hóa chất dạng khung được sử dụng trong sân gôn, trong 
sân vận động và trong công viên; máy phun điện để phun thuốc tẩy uế, phun thuốc trừ sâu 
và phun chất diệt cỏ được sử dụng trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên; 
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máy và thiết bị phòng chống bệnh rệp vừng khác được sử dụng trong sân gôn, trong sân 
vận động và trong công viên; máy thổi dạng tự di chuyển hoặc kiểu balô được sử dụng 
trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên; máy rửa áp suất cao cho xe cộ; máy 
rửa xe cộ khác; máy xén cỏ; máy mài sắc lưỡi cắt của máy xén cỏ; máy quét kiểu lái bằng 
tay hoặc kiểu kéo hoặc kiểu đạp xe để thu dọn rác thải trên bãi cỏ được sử dụng trong sân 
gôn, trong sân vận động và trong công viên; máy phun đất (cát) kiểu lái bằng tay hoặc 
kiểu kéo hoặc kiểu đạp xe được sử dụng trong sân gôn, trong sân vận động và trong công 
viên; máy phun đất (cát) có khớp nối được sử dụng trong sân gôn, trong sân vận động và 
trong công viên; bộ phận chổi quét phân bón đất (cát) của máy phun đất (cát) kiểu kéo 
hoặc kiểu khung đuợc sử dụng trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên; bộ 
phận chổi quét phân bón đất (cát) khác của máy phun đất (cát) được sử dụng trong sân 
gôn, trong sân vận động và trong công viên; bộ phận vòi phun của máy phun đất (cát) 
hoặc chất lỏng được sử dụng trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên, máy 
phun bọt để đánh dấu cho việc nhận biết các bộ phận phân phối sản phẩm nông hóa học 
trên bãi cỏ trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên; máy phun chạy điện 
được sử dụng trong sân gôn, trong sân vận động và trong công viên.  

 
 

(210) 4-2018-21342 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; A26.11.9; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH USVET PHARMA  
(VN) 
167A, đường Nguyễn Văn Hưởng, khu 
phố 6, phường Thảo Điền, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; phân bón trong nông nghiệp; chất phụ 
gia hóa học cho thuốc trừ sâu. 

 

Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thủy sản; thuốc trừ ve bét; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 
 
 

(210) 4-2018-21343 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng XCONS Việt Nam  (VN)
Tầng 3, số 168 đường Láng, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng các loại.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt các công trình xây dựng; sửa chữa các công 
trình xây dựng; dịch vụ phá dỡ công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình.  
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế và lập bản vẽ các công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn 
kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 

 
(210) 4-2018-21344 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ gạch. 
(731) Công ty TNHH đào tạo Anh 

ngữ quốc tế ATHENA  (VN) 
Số 52/173/68/147 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; trung tâm ngoại ngữ; 
dịch vụ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ; dịch vụ du học nước ngoài; dịch vụ tư vấn 
du học.  

 
 

(210) 4-2018-21346 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) IBR-STAR INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (P.O.Box 116) Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: ổ bi; ổ bi [bộ phận của máy móc]; quạt gió dùng cho động cơ điện; quạt gió 
dùng cho động cơ; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; quạt gió làm mát động cơ.  

 
 

(210) 4-2018-21347 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) IBR-STAR INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (P.O.Box 116) Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Động cơ cho xe đạp; moay-ơ xe đạp; ổ trục bánh xe cho phương tiện giao 
thông trên bộ; ổ trục cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dẫn động cho phương 
tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2018-21348 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) IBR-STAR INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (P.O.Box 116) Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 07: ổ bi; ổ bi [bộ phận của máy móc]; quạt gió dùng cho động cơ điện; quạt gió 
dùng cho động cơ; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; quạt gió làm mát động cơ.  

 

 
(210) 4-2018-21349 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) IBR-STAR INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (P.O.Box 116) Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Động cơ cho xe đạp; moay-ơ xe đạp; ổ trục bánh xe cho phương tiện giao 

thông trên bộ; ổ trục cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dẫn động cho phương 
tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2018-21350 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) IBR-STAR INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (VG) 
Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (P.O.Box 116) Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi; ổ bi [bộ phận của máy móc]; quạt gió dùng cho động cơ điện; quạt gió 
dùng cho động cơ; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; quạt gió làm mát động cơ.  

 

 
(210) 4-2018-21351 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SZCO COSMETIC. CO.,LTD  (KR) 

301room, 48 Saneop-ro, Ojeong-Gu, 
Bucheon-Si, Gyeonggi-Do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, không chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; xà 
phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc; dầu xả tóc; dầu ete; 
mặt nạ làm đẹp; chất làm bóng môi; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy trang; nước hoa; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chống nắng. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ kế 
toán; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y 
và vật tư y tế; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ.  

 

 
(210) 4-2018-21353 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nature & Nature Co., Ltd.  (KR)

(Cheongdam-dong, GolfzonTowerSeoul) 
4F., 735, Yeongdong-daero, Gangnam-
gu, Seoul Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng dầu dùng ngoài da; kem mỹ phẩm dùng cho da; nước 
thơm chăm sóc da (mỹ phẩm); đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu xoa bóp, trừ loại dùng cho 
mục đích y tế; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; kem 
chống lão hóa dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng cho da đầu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chống 
nắng; nước sơn móng; chế phẩm làm thơm không khí; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; dầu gội, không chứa thuốc; xà phòng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm vệ 
sinh thân thể, không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc miệng; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc răng. 

 

 
(210) 4-2018-21355 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) AFTA MOTOR SPARE PARTS   (MY) 

PMT 8 & 10, Lorong IKS Simpant 
Ampat 1, Taman IKS Simpang Ampat, 
14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Van chặn (bộ phận của máy móc); van bản lề (bộ phận của máy móc); vòi 
(van) bằng kim loại (bộ phận của máy móc); van động cơ; van nhiên liệu (bộ phận của 
máy móc); bánh răng truyền động điều khiển thủy lực dùng cho van; van điều khiển thủy 
lực (bộ phận của máy móc); van được lắp động cơ; van điều khiển hơi (bộ phận của máy 
móc); van vận hành bằng điện; van cửa trập (bộ phận của máy móc); van phun (bộ phận 
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của máy móc); van dùng cho máy nén; van dùng cho động cơ; van bằng kim loại dùng 
cho hệ thống công nghiệp (bộ phận của máy móc); linh kiện của khớp ly hợp (trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ và không phải lớp lót); xi lanh ly hợp, trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; đòn bẩy ly hợp, trừ loại dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ; khớp ly hợp, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; 
khớp ly hợp điện từ dùng cho máy móc (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường 
bộ); khớp ly hợp một chiều (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); thiết bị 
điều khiển khớp ly hợp thủy lực, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; khớp 
ly hợp thủy lực, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 
 

(210) 4-2018-21356 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DONG GUAN DONG HAO 

ADHESIVE CO.,LTD.   (CN) 
Er Shang Fang, Xiansha Village, Gaobu 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp, mát tít dùng cho da thuộc; keo 
dùng cho mục đích công nghiệp; chất kết dính dùng cho đồ đi chân, gelatin dùng cho mục 
đích công nghiệp; chất dẻo hóa.  

 
 

(210) 4-2018-21358 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) MEDIALINK ENTERTAINMENT 

LIMITED   (HK) 
Suite 1001, 10/F, Tower 1, South Seas 
Centre, 75 Mody Road, Tsim Sha Tsui 
East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 16: Nhãn dính bằng giấy; biển/bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; tài liệu 
quảng cáo bằng giấy; giấy mỹ thuật; túi bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; giấy cán; giấy 
màu; nhãn mác bằng giấy; giấy in laze; giấy in tạp chí; giấy (văn phòng phẩm); bảng bằng 
giấy (văn phòng phẩm); giấy để sử dụng trong ngành công nghiệp nghệ thuật đồ họa; giấy 
để sử dụng trong việc sản xuất ấn phẩm; giấy dùng trong việc sản xuất các xuất bản phẩm 
dạng in; tài liệu quảng cáo bằng bìa cứng; biển quảng cáo bằng bìa cứng; biểu ngữ bằng 
bìa cứng; bìa cứng; album ảnh; giá đỡ ảnh chụp; ảnh chụp; ảnh chụp (được in); đồ dùng 
văn phòng cho mục đích thương mại (trừ đồ đạc); đồ dùng văn phòng làm bằng bìa cứng 
(trừ đồ đạc); đồ dùng văn phòng làm bằng giấy (trừ đồ đạc); danh thiếp bằng nhựa; màng 
nhựa để bao gói (không bao gồm trong các nhóm khác); màng nhựa mềm để bao gói 
(không bao gồm trong các nhóm khác); vật liệu bằng nhựa để bao gói (không bao gồm 
trong các nhóm khác); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm trong 
các nhóm khác); màng trong bằng chất dẻo dùng để bao gói không bao gồm trong các 
nhóm khác); vật liệu đóng gói bằng giấy; vật liệu đóng gói bằng bìa cứng; vật liệu đóng 
gói bằng màng mỏng bằng chất dẻo (không bao gồm trong các nhóm khác).  
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Nhóm 35: Marketing/tiếp thị; tiếp thị sự kiện; tư vấn marketing; dịch vụ nghiên cứu tiếp 
thị; tiếp thị sản phẩm; phân tích tiếp thị; tiếp thị mục tiêu; dịch vụ hỗ trợ tiếp thị; dịch vụ 
tư vấn tiếp thị; cố vấn tiếp thị; dự báo tiếp thị; thông tin tiếp thị; tiếp thị quảng cáo; dịch 
vụ đại lý tiếp thị; dịch vụ tiếp thị kinh doanh; quan hệ công chúng; tư vấn quan hệ công 
chúng; dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực quản lý quan hệ khách hàng; quảng cáo; quảng 
cáo bằng biểu ngữ; quảng cáo ngoài trời; lập kê hoạch quảng cáo; quảng cáo bằng bảng 
quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo phim điện ảnh; quảng cáo 
phim cho người khác; quản lý kinh doanh; quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản 
lý tiếp thị.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; dịch vụ viễn thông 
vô tuyến; tư vấn thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc bằng video; phát chương 
trình truyền hình; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ truyền hình. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim hoạt hình; sản xuất phim hoạt họa và hoạt hình; dịch vụ giới 
thiệu phim; chuẩn bị phụ đề cho phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ thông tin lịch chiếu 
phim; sản xuất các hiệu ứng đặc biệt của phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp tiện nghi 
cho phim, chương trình biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc đào tào giáo dục; đào tạo quan 
hệ công nghiệp (dịch vụ đào tạo); các dịch vụ tạo các hiệu ứng đặc biệt cho phin và video 
(sản xuất phim, trừ phim quảng cáo); dịch vụ giải trí; giải trí trên truyền hình; thông tin 
giải trí; các dịch vụ giải trí bằng video. 

 

 
(210) 4-2018-21359 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nature & Nature Co., Ltd.  (KR)

(Cheongdam-dong, GolfzonTowerSeoul) 
4F., 735, Yeongdong-daero, Gangnam-
gu, Seoul Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng dầu dùng ngoài da; kem mỹ phẩm dùng cho da; nước 
thơm chăm sóc da (mỹ phẩm); đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu xoa bóp, trừ loại dùng cho 
mục đích y tế; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; kem 
chống lão hóa dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng cho da đầu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chống 
nắng; nước sơn móng; chế phẩm làm thơm không khí; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; dầu gội, không chứa thuốc; xà phòng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm vệ 
sinh thân thể, không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc miệng; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc răng. 

 

 
(210) 4-2018-21360 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiền Khang Kiệt  
(VN) 
21/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa    
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, chuỗi của hàng bán: quần áo, quần áo thể thao, đồ đi chân, tất, giày 
dép, giày thể thao, đồ đội đầu, mũ, ba lô, túi, ví. 

 

 
(210) 4-2018-21361 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MINGS ELECTRONIC PRODUCTS 

CO.,LTD.   (CN) 
Baiyunkeng, Tuhu, DanshuiTown, 
HuiyangDistrict, HuizhouCity, 
Guangdong, China, 516211 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa phóng thanh; ống nói (micrô); thiết bị điện tử để điều chỉnh độ 

vang cho âm thanh; thiết bị thu nhận âm thanh và chuyển đổi thành tín hiệu điện tử; màng 
chắn (âm thanh), cuộn điện tử; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị cảm biến; vành loa cho 
máy tăng âm.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ có dây; nhạc cụ gõ; đàn ghi ta; nhạc cụ điện tử; đàn vi ô lông; nhạc cụ 
điện tử tổng hợp, nhạc cụ gẩy; đàn oóc-gan điện tử; dụng cụ chỉnh tông cho nhạc cụ; hộp 
đựng nhạc cụ. 

 

 
(210) 4-2018-21362 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Lupin Limited  (IN) 

Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off 
Western Express Highway, Santacruz 
(East), Mumbai 400055, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-21363 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Phân bón và 

Hóa chất Cần Thơ  (VN) 
Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà 
Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-21364 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Phân bón và 

Hóa chất Cần Thơ  (VN) 
Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà 
Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-21365 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.2; 26.1.10 
(731) Advanced Wellness 

Solutions Pte Ltd  (SG) 
6 Temasek Boulevard, 09-05 Suntec 
Tower Four, Singapore (038986) 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn marketing; dịch vụ tiếp thị quảng cáo; tiếp thị sản phẩm; marketing sự 
kiện; dịch vụ marketing; marketing trực tuyến; lập kế hoạch chiến lược marketing; chuẩn 
bị các kế hoạch marketing; dịch vụ đại lý marketing; dịch vụ tiếp thị, quảng cáo và 
khuyến mãi; phân phát tài liệu quảng cáo, marketing và khuyến mãi; marketing hàng hóa 
và dịch vụ của người khác;  sắp xếp và tiến hành các sự kiện marketing; sắp xếp và tiến 
hành các sự kiện quảng bá marketing cho người khác; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ, 
các chương trình biểu diễn cho mục đích thương mại, quảng bá và quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2018-21366 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Diva International Inc.  (CA) 

222 McIntyre Drive  Kitchener, Ontario, 
N2R 1E8, Canada 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 
 

 
(210) 4-2018-21370 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Ford Motor Company   (US) 

One American Road, Dearborn, Michigan 
48126, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Cửa kính cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2018-21371 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Invista Textiles (U.K.) Ltd.  

(GB) 
One St. Peter's Square, Manchester, 
United Kingdom, M2 3DE  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 22: Sợi tự nhiên; sợi tổng hợp; sợi bán tổng hợp (dùng trong ngành dệt); sợi dệt 
dạng thô; sợi tơ tằm; sợi poly (polyester); sợi a-cri-lích (acrylic); sợi chỉ; sợi bông; sợi 
bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi các bon dùng cho ngành dệt; sợi hóa học dùng cho 
ngành dệt; vật liệu sợi dệt và vật liệu sợi thay thế dạng thô; sợi silic dạng thủy tinh dùng 
cho ngành dệt; lưới. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng sợi tổng hợp; sợi phế phẩm; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; 
sợi và chỉ bằng sợi bán tổng hợp (chỉ sợi tự nhiên được xử lý hóa học); chỉ sợi kim loại 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ bằng sợi vô cơ hỗn hợp; sợi và chỉ bằng sợi hóa học hỗn 
hợp; sợi và chỉ bằng sợi hóa học dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ bằng sợi tái sinh (dùng 
trong ngành dệt). 

 
Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; vải dùng cho băng rôn và vỏ đệm; giẻ lau; vải; vải 
dùng cho giày cao cổ và giày; vải sử dụng trong ngành dệt; khăn mặt; cờ; vải dệt kim; vải 
dệt; rèm cửa dạng lưới; màn chống muỗi; túi ngủ (tấm lót); vải dệt len; vải và hàng dệt, 
không thuộc các nhóm khác; vải dùng để làm đồ đi chân; vật liệu dệt dùng trong sản xuất 
đồ đi chân; vải dùng trong sản xuất quần áo, vải dùng trong sản xuất túi; vải sợi dệt; vải 
dùng để dệt; vải dệt dùng trong sản xuất trang phục thể thao; vải dệt dùng trong sản xuất 
quần áo; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường; khăn trải bàn; vỏ gối; vỏ nệm; 
lớp lót vải cho đồ đội đầu; chăn bông; chăn len; vải sợi hỗn hợp; vải sợi tổng hợp; vải sợi 
bán tổng hợp; vải sợi tái sinh; vải sợi hóa học; vải sợi kim loại; sợi dùng để lọc (bằng vải 
dệt); vải sợi vô cơ hỗn hợp. 

 

 
(210) 4-2018-21372 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Tím nhạt, vàng chanh, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
OVIN  (VN) 
Nhà C2 tổ 43 đường Mạc Thái Tổ, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm, đèn treo; đèn xoắn, uốn; đèn điện; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang (LED); đèn đứng; đèn đường.  
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(210) 4-2018-21373 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Tím nhạt, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
OVIN  (VN) 
Nhà C2 tổ 43 đường Mạc Thái Tổ, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm, đèn treo; đèn xoắn, uốn; đèn điện; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang (LED); đèn đứng; đèn đường.  

 

 
(210) 4-2018-21374 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) BULLSONE CO., LTD.   (KR) 

6F, KAIT Tower, 306, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm Bangsuk (một loại đệm nhỏ của Hàn Quốc dùng để ngồi trên sàn); gối; 
đệm; gối để ngồi hoặc tựa lưng; bộ đệm đi kèm gối; đệm phụ đặt lên trên đệm giường để 
tạo độ êm cho người nằm; tấm đệm mỏng để lót trên đệm giường; đệm futon (một loại 
đệm truyền thống của Nhật Bản, thường được dùng để trải trên sàn khi ngủ); gối tựa đầu 
đặc biệt phù hợp khi đi ô tô; gối tựa; đồ dùng cho giường, trừ đồ vải; tấm trải để ngủ [tấm 
nệm hoặc tấm đệm]; giường và đệm; đệm lót trên ghế ngồi; tấm đệm để ngủ. 

 

 
(210) 4-2018-21375 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Hưng Phát  (VN) 
766/68/27/13 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem nhuộm tóc; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm 
chăm sóc móng tay; nước sơn móng tay; dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2018-21376 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Hưng Phát  (VN) 
766/68/27/13 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem nhuộm tóc; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm 
chăm sóc móng tay; nước sơn móng tay; dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2018-21377 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH KACOS  (VN) 
69/4/83 Đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng, 
mặt nạ dưỡng da.  

 
 

(210) 4-2018-21378 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Hoa Tulip  (VN) 
60A đường số 8, khu phố 3, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng, 
mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2018-21380 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Y.A.C  

(VN) 
17 đường A, khu ADC, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-21381 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Y.A.C  

(VN) 
17 đường A, khu ADC, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21385 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Nghĩa  (VN) 
Xóm 13, xã Thượng Sơn, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2018-21387 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh dương, cam.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư và dịch vụ thương mại Gia 
Minh  (VN) 
Số 24B, ngõ 211/237 đường Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2018-21389 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DreamWorks Animation L.L.C.  

(US) 
1000 Flower Street, Glendale, California 
91201, United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 09: Đĩa vi-đê-ô và đã hình kỹ thuật số (DVD) được ghi sẵn có các hình ảnh chuyển 
động, phim truyền hình hoặc các chương trình giải trí ngắn khác mang tính hài kịch, kịch, 
tin tức, truyền hình thực tế và chương trình tạp kỹ; đĩa quang và đã từ quang đã ghi sẵn 
nhạc, hình ảnh chuyển động, chương trình truyền hình hoặc chương trình giải trí ngắn 
khác mang tính hài kịch, kịch, tin tức, truyền hình thực tế và chương trình tạp kỹ; đĩa 
com-pằc đã ghi nhạc và hình ảnh động; chương trình nhạc, phim và truyền hình có thể tải 
xuống được; các chương trình có thể tải xuống được có nội dung truyền hình, chương 
trình ngắn gọn và hình ảnh chuyển động mang tính hài kịch, kịch, tin tức, truyền hình 
thực tế và chương trình tạp kỹ; phần mềm tương tác đa phương tiện dành cho chơi trò 
chơi; phần mềm tải xuống được cụ thể là các ứng dụng di động dành cho chơi trò chơi và 
truy cập chương trình giải trí có thể sử dụng với máy tính, thiết bị truyền thông di động 
điện tử kỹ thuật số cầm tay, thiết bị di động, thiết bị truyền thông có dây và không dây; 
phần mềm trò chơi máy tính dành cho các thiết bị điện tử di động và không dây, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay; đĩa trò chơi máy tính; đĩa trò chơi vi-đê-ô; kính 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1094 

mắt, kính đeo mắt, kính râm, hộp đựng kính; nam châm trang trí; máy móc và thiết bị 
quay phim; hệ thống và thiết bị truyền thông không dây cho phần mềm máy tính đề 
truyền âm thanh, giọng nói và hình ảnh; phim hoạt hình có thề tải xuống được; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống được, cụ thể là: tạp chí, sách giải trí. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi cụ thể là: đồ chơi hành động và sản phẩm phụ 
đi kèm với chúng, đồ chơi dùng trong bồn tắm, diều, gạch xây dựng [đồ chơi], bàn cờ trò 
chơi, trò chơi kỹ năng hành động, trò chơi thao tác, trò chơi nhắm mục tiêu, bộ dung dịch 
và đũa thần để tạo bong bóng (đồ chơi), đồ chơi hoạt động đa năng của trẻ em, mặt nạ hóa 
trang, đồ chơi cơ khí, xe cộ đồ chơi và phụ kiện đi kèm, búp bê, phụ kiện của búp bê, cụ 
thể là: giường cho búp bê, bình bú sữa cho búp bê, nhà cho búp bê; quần áo cho búp bê; 
búp bê bằng túi nhồi hạt; nhân vật đồ chơi và phụ kiện đi kèm; nhân vật trò chơi; các trò 
chơi có thể thổi phồng lên; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi ghép hình; hòn bi cho trò chơi; đồ 
chơi bằng nhung; con rối bù nhìn; đồ chơi có thể ngồi lên được; ván trượt; quả bóng hơi 
để chơi; ván trượt có bánh lăn; ngân hàng (mô hình đồ chơi); đồ chơi phun nước; đồ chơi 
nhồi bông; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; quả cầu nước; máy 
bắn bi; bài lá; thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử dùng với màn hình và màn chiếu 
ngoài; thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử ngoại trừ các thiết bị cầm tay để chơi trò 
chơi điện tử dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; bóng chơi thể thao và chơi gôn; bóng 
tập thể dục giúp giảm căng thẳng; đồ chơi; trò chơi; thiết bị trò chơi. 

 

 
(210) 4-2018-21390 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vân Long  (VN) 
Số 15A An Trì, phường Hùng Vương, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 40: Sản xuất nhựa (cho người khác); gia công các sản phẩm nhựa cho người khác 
bằng công nghệ ép phun, ép đùn thổi, ép đùn tạo hạt, thổi PET; gia công đồ nhựa cho 
người khác, cụ thể là dịch vụ gia công các sản phẩm đồ nhựa gia dụng, dân dụng, nông 
nghiệp, vật liệu nhựa sử dụng cho ngành xây dựng, sản phẩm bằng nhựa phục vụ trang trí 
nội thất, thiết bị nhựa ngành cấp thoát nước. 

 

 
(210) 4-2018-21391 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ tươi, trắng. 
(731) DAEDONG KOREA GINSENG CO., 

LTD.  (KR) 
586, Gunbuk-ro, Gunbuk-myeon, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Nhân sâm [dùng làm thực phẩm bổ sung]. 
 

Nhóm 29: Nhân sâm đã qua chế biến [dùng làm thực phẩm]. 
 

Nhóm 30: Nhân sâm [dùng làm bánh kẹo].  
 

Nhóm 32: Nhân sâm đỏ cho trẻ em [dùng làm đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2018-21392 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.11.2; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, đỏ booc-đô, đỏ đậm, trắng. 
(731) DAEDONG KOREA GINSENG CO., 

LTD.  (KR) 
586, Gunbuk-ro, Gunbuk-myeon, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhân sâm [dùng làm thực phẩm bổ sung]. 
 

Nhóm 29: Nhân sâm đã qua chế biến [dùng làm thực phẩm]. 
 

Nhóm 30: Nhân sâm [dùng làm bánh kẹo].  
 

Nhóm 32: Nhân sâm đỏ cho trẻ em [dùng làm đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2018-21393 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.11.2; 26.1.1; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Vàng nghệ, vàng nghệ vân họa tiết hoa 

mờ, vàng đồng, nâu đậm, đỏ tươi, đen, 
trắng đục. 

(731) DAEDONG KOREA GINSENG CO., 
LTD.  (KR) 
586, Gunbuk-ro, Gunbuk-myeon, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhân sâm [dùng làm thực phẩm bổ sung]. 
 

Nhóm 29: Nhân sâm đã qua chế biến [dùng làm thực phẩm]. 
 

Nhóm 30: Nhân sâm [dùng làm bánh kẹo].  
 

Nhóm 32: Nhân sâm đỏ cho trẻ em [dùng làm đồ uống]. 
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(210) 4-2018-21394 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 2.7.25; 6.6.25; 2.7.14; 2.7.21; 

2.7.11 
(591) Đỏ cam đậm, đỏ đậm, vàng nhạt, xanh lơ, 

xanh xám, ghi xám, trắng, đen, đỏ cam. 

(731) DAEDONG KOREA GINSENG CO., 
LTD.  (KR) 
586, Gunbuk-ro, Gunbuk-myeon, 
Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhân sâm [dùng làm thực phẩm bổ sung]. 
 

Nhóm 29: Nhân sâm đã qua chế biến [dùng làm thực phẩm]. 
 

Nhóm 30: Nhân sâm [dùng làm bánh kẹo].  
 

Nhóm 32: Nhân sâm đỏ cho trẻ em [dùng làm đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2018-21397 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 25.1.25; 7.15.9 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng, nâu, xám, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SAI GON CEMENT 
TILES  (VN) 
24C2 đường 11, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: gạch xây dựng, gạch men, gạch lát sàn. 
 

 
(210) 4-2018-21398 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM và DV XNK 
METAL  (VN) 
Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 68, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: kìm cắt, cờ lê, mỏ lết, mũi khoan, mũi đục, đá cắt 
sắt, lưỡi cắt bê tông, kéo cắt dùng để làm vườn, đầu bắn vít, bộ lục giác, thước mét (thước 
đo bằng kim loại), dao dọc giấy, khóa cửa, tô vít, búa, thiết bị bơm lốp ô tô và bơm lốp xe 
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máy, đầu khẩu, máy bào, súng bắn keo, máy bơm mỡ, chổi đánh gỉ sắt, giáp xếp, nỉ đánh 
bóng, kìm nước, đầu ốp lam. 

 

 
(210) 4-2018-21399 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV XNK 
METAL  (VN) 
Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 68, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: kìm cắt; cờ lê; mỏ lết; mũi khoan, mũi đục; đá cắt 

sắt; lưỡi cắt bê tông; kéo cắt dùng để làm vườn; đầu bắn vít; bộ lục giác, thước mét (thước 
đo bằng kim loại), dao dọc giấy; khóa cửa, tô vít; búa; đầu khẩu (tất cả đều làm bằng kim 
loại). 

 

 
(210) 4-2018-21400 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV XNK 
METAL  (VN) 
Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 68, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: kìm cắt, cờ lê, mỏ lết, đá cắt sắt, đầu bắn vít, bộ lục 

giác, thước mét (thước đo bằng kim loại), khóa cửa, tô vít, búa, thiết bị bơm lốp ô tô và 
bơm lốp xe máy, đầu khẩu, súng bắn keo, chổi đánh gỉ sắt, giáp xếp, nỉ đánh bóng, kìm 
nước, đầu ốp lam.  

 

 
(210) 4-2018-21401 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV XNK 
METAL   (VN) 
Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 68, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: kìm cắt, cờ lê, mỏ lết, mũi khoan, mũi đục, đá cắt 

sắt, lưỡi cắt bê tông, kéo cắt dùng để làm vườn, đầu bắn vít, bộ lục giác, thước mét (thước 
đo bằng kim loại), dao dọc giấy, khóa cửa, tô vít, búa, thiết bị bơm lốp ô tô và bơm lốp xe 
máy, đầu khẩu, máy bào, súng bắn keo, máy bơm mỡ, chổi đánh gỉ sắt, giáp xếp, nỉ đánh 
bóng, kìm nước, đầu ốp lam.  
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(210) 4-2018-21402 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV XNK 
METAL    (VN) 
Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 68, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: kìm cắt, cờ lê, mỏ lết, mũi khoan, mũi đục, đá cắt 
sắt, lưỡi cắt bê tông, kéo cắt dùng để làm vườn, đầu bắn vít, bộ lục giác, thước mét (thước 
đo bằng kim loại), dao dọc giấy, khóa cửa, tô vít, búa, thiết bị bơm lốp ô tô và bơm lốp xe 
máy, đầu khẩu, máy bào, súng bắn keo, máy bơm mỡ, chổi đánh gỉ sắt, giáp xếp, nỉ đánh 
bóng, kìm nước, đầu ốp lam.  

 
 

(210) 4-2018-21403 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.1; A3.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công TY TNHH HANSHIN  (VN) 

Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa. 
 
 

(210) 4-2018-21404 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.9.1 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Cao Phong Vũ   (VN) 
104/3 ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-21405 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 7.3.11; 26.3.1; A26.3.6; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thuế 
và dịch vụ kế toán Đỉnh Cao  
(VN) 
B21 đường Phan Văn Trị, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn thuế.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ khai thuê hải quan.  
 

Nhóm 41: Đào tạo kế toán thực hành.  
 

 
(210) 4-2018-21406 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH MTV Nhà máy 

Công nghệ Sinh học và Thiết 
bị Y tế  (VN) 
Lô I-9-8, đường D2, khu công nghệ cao 
thành phố Hồ Chí Minh, phường Long 
Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xét nghiệm dùng cho mục đích y tế như: ống nghiệm, thiết bị khâu 

dùng trong phẫu thuật, dao mổ, khuôn ghép y tế dạng ống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị dụng cụ y tế, mua bán thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi 
và phần mềm máy tính; dịch vụ thông tin về thương mại.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyên giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm 
quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học.  

 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa, bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khám 
chữa bệnh; dịch vụ chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ 
cung cấp thông tin về y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21407 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bá Thành   (VN) 
Số 462 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại xe ô tô; mua bán các loại phụ tùng ô tô. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô.  
 

Nhóm 40: Sản xuất, lắp ráp xe ôtô theo yêu cầu từ người khác.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1100 

(210) 4-2018-21408 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A25.7.5; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Lương Thị Kim Vui  (VN) 
Sunrise City, Central Tower W30604, 25 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21409 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; 24.15.3; 23.1.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Vòng Nhộc Sáng  (VN) 

462/28 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Nắp xi-lanh của động cơ; xi-lanh dùng cho máy móc; pis-ton dùng cho xi-lanh; 
xi- lanh dùng cho động cơ và máy.  

 

Nhóm 12: Cơ cấu (bộ) truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; thanh truyền cho xe cộ mặt 
đất, không là bộ phận của đầu máy và động cơ.  

 

 
(210) 4-2018-21410 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
TRISKINS   (VN) 
68 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ dán decal và ốp vỏ lên điện thoại, máy tính bảng, laptop (máy tính 
xách tay); dịch vụ dán trang trí điện thoại, máy tính bảng, laptop (máy tính xách tay). 

 
 

(210) 4-2018-21411 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.24; A25.3.3; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, cam. 
(731) QIMAN LIN  (CN) 

No. 8, Lane 5, Hexi South Road, Tanggu 
Village, Chengguan Qiang Town, 
Yuhuan City, Zhejiang Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1101 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, motor (mô tơ) không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, 
máy nén khí.  

 

 
(210) 4-2018-21412 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ khí sinh học Hùng 
Vương   (VN) 
Thôn Phù Dực 2, xã Phù Đồng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị ga thông dụng như: bếp ga, van ga, ống dẫn ga, khóa ga, dây 
dẫn ga, đồng hồ đo ga, bộ ngắt ga tự động. 

 

 
(210) 4-2018-21413 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIREN  

(VN) 
Số 54, đường số 5, khu phố 3, phường Bình
Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa dưỡng thể; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem làm trắng da, kem dưỡng da, 
sữa rửa mặt, kem ngăn ngừa mụn, kem chống nắng, kem dưỡng da toàn thân, nước hoa, 
dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa tay dạng dung 
dịch, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, kem ngăn ngừa vết thâm, kem tẩy tế bào chết, màu 
mắt (mỹ phẩm), bột tắm trắng.  

 

 
(210) 4-2018-21414 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; A16.1.5; 16.3.1; 26.15.1; 

A26.11.12 
(731) WU DEYUAN  (CN) 

Tầng 2, tòa nhà số 5, số 98 đường Thái 
An, làng Cầu Mới Thạch Gia Trang, 
quận Phiên Ngung, thành phố Quảng 
Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, đài, âm li, micro và phụ kiện của chúng như bass, cheble, bộ vi 
xử lý âm thanh.  

 

 
(210) 4-2018-21416 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(731) LIN, CHUN-CHIN  (TW) 

No.187, Nanxing Rd., Xinyuan 
Township, Pingtung County 932, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Chân chống xe máy; xích xe máy; khung xe máy; tay lái xe máy; động cơ xe 
máy.  

 

 
(210) 4-2018-21417 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng, đen, ghi. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu ASE Việt Nam  (VN) 
Số 32, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: gạch, đá, sàn gỗ công nghiệp và gỗ thịt, sơn; 
mua bán đồ trang trí nội thất như: khảm trang trí bằng gỗ, dừa, trai, tre, giấy dán tường, 
cửa gỗ, bàn ghế gỗ, giường tủ gỗ công nghiệp và gỗ thịt, rèm, sàn gỗ công nghiệp và gỗ 
thịt; mua bán thiết bị vệ sinh, vòi sen, điều hoà, khoá.  

 

 
(210) 4-2018-21418 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21419 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.13.1 
(591) Trắng, vàng đồng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y.H.F 
HOLDING  (VN) 
963-965-967 Trần Hưng Đạo, phường 5, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-21421 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nông Dược Long An  (VN) 
Lô D02B, CCN Đức Thuận, KCN Đức 
Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-21422 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Tân 

Phát  (VN) 
Km 2+ 500, đường Phan Trọng Tuệ, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy nông nghiệp; động cơ (không dùng cho phương tiện giao 
thông đường bộ); động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy bơm; bơm cao áp. 

 
 

(210) 4-2018-21423 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.2 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị ARCO 
Việt Nam  (VN) 
C3 - 153, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; 
máy phát điện; máy bơm; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; cơ cấu dẫn hướng 
cho máy móc; máy đào xúc; máy thi công đường đi; máy nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-21425 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Tân 

Phát  (VN) 
Km 2+ 500, đường Phan Trọng Tuệ, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy nông nghiệp; động cơ (không dùng cho phương tiện giao 
thông đường bộ); động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy bơm; bơm cao áp. 
 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; bình nước nóng cho nhà tắm; quạt điện 
dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm; quạt gió [điều hòa không khí]. 

 

 
(210) 4-2018-21426 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; 26.1.12 
(591) Tím, hồng đậm, hồng nhạt, trắng, đỏ 

mận. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và phát triển Hoàng 
Trâm  (VN) 
11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21427 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Guangzhou Kyoryo Daily-Use 

Commodity Technology Co., 
Ltd.   (CN) 
1814, No.6, Hanxing Three Block, 
Zhongcun Street, Panyu District, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng; gương soi; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; đệm; 
bàn để máy tính có bánh xe [đồ đạc]; thùng, không bằng kim loại; sừng dạng thô hoặc 
bán thành phẩm; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào, không bằng kim loại; bàn để cưa [đồ đạc].  

 

 
(210) 4-2018-21428 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.25; A3.7.24 
(731) Guangzhou Tianqi Watch 

Development Co., Ltd  (CN) 
No.1, 1st Floor, No.807, Xicha Road, 
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; dây đồng hồ đeo tay; bộ phận chuyển động 

của đồng hồ; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; hộp đựng đồ trang sức; trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; 
vòng cổ [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ kim hoàn].  

 

 
(210) 4-2018-21429 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.3; A26.11.9 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đen. 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Chung  (VN) 
Xóm 10, xã Xuân Hòa, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 

 
(210) 4-2018-21430 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2; 26.4.3; A24.15.7; A24.15.11 
(591) Vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phú Thịnh  (VN) 
1/11 đường Bà Triệu, ấp Đình, xã Tân 
Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; chữ in. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21432 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.1.14; A1.1.2 

(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XD & TM Dương 
Tuấn Anh  (VN) 
Khối 10, thị trấn Hưng Nguyên, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ máy bơm nước.  

 

Nhóm 09: Công tắc; ổ cắm; cầu dao điện; attomat; bảng điện; dây dẫn điện.  

 

Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng dân dụng; bếp điện gia dụng; nồi đun nấu điện gia dụng; 

nồi cơm điện; ấm đun điện gia dụng, quạt điện gia dụng; máy lọc nước; bình nóng lạnh; 

thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-21433 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.7.25; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc & nội thất Nhà Kao   (VN) 
Tầng 9, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, dịch vụ kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất, thiết lập bản vẽ 

xây dựng, thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2018-21435 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.3; A3.7.24 

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Long VINA  
(VN) 
Lô B2, B3, B4 Khu Công Nghiệp Hòa 

Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21436 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Nam 
Đăng  (VN) 
15 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2018-21437 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê VOLCANO  
(VN) 
2A Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa. 

 

 
(210) 4-2018-21438 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.4; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Minh Đức  
(VN) 
Số nhà 2A, phố Hồng Quân, tổ dân phố 
4, thị trấn Việt Quang, huyện Việt 
Quang, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; huấn luyện 
viên thể dục; phòng tập thể dục, thể hình; giáo dục đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2018-21439 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.8; A10.3.4; A24.15.7 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch nụ cười 
Nhật Minh  (VN) 
Số 04 ngõ 266 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị.  

 
Nhóm 39: Tham quan (du lịch); sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du 
lịch; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ôtô; vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2018-21440 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 7.1.24; 26.4.7 
(591) Cam, xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731 Công ty TNHH xây dựng & sản 
xuất Hưng Lộc Phát  (VN) 
10 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vật liệu xây dựng, không bằng kim 
loại; ván khuôn, không bằng kim loại để đổ bê tông.  

 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản].  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác đá; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây 
dựng các công trình thủy điện.  

 

 
(210) 4-2018-21441 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Ai Zhong   (CN) 

No. 8, Unit 1, No. 82, Jiankang Road, 
Yucheng District, Ya'an City, Sichuan 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 25: Tấm che mắt khi ngủ; yếm dãi không bằng giấy; quần áo lót; quần áo; mũ; váy 
cưới; quần áo ngủ; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo cho 
người đi xe đạp. 

 

 
(210) 4-2018-21442 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN) 

215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang, khẩu trang y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng; quảng 

cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  
 

 
(210) 4-2018-21443 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; A11.1.5; A5.3.14; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương đậm. 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  
(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II, đường 2F, KCN 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt và cá đã chế biến (đóng gói), rau củ quả đã chế biến (đóng gói), 

cơm và cháo đã nấu chín (đóng hộp và đóng gói). 

 

Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng; quán ăn 

nhanh; quán cà phê có phục vụ thức ăn và đồ uống; quán cơm. 
 

 
(210) 4-2018-21444 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A25.3.3; 26.4.1; A11.1.6; A11.1.5 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương đậm. 

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food 
(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II, đường 2F, KCN 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt và cá đã chế biến (đóng gói), rau củ quả đã chế biến (đóng gói), 

cơm và cháo đã nấu chín (đóng hộp và đóng gói). 

 

Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng; quán ăn 

nhanh; quán cà phê có phục vụ thức ăn và đồ uống; quán cơm. 
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(210) 4-2018-21445 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II, đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt và cá đã chế biến (đóng gói), rau củ quả đã chế biến (đóng gói), 
cơm và cháo đã nấu chín (đóng hộp và đóng gói). 

 

Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng; quán ăn 
nhanh; quán cà phê có phục vụ thức ăn và đồ uống; quán cơm. 

 

 
(210) 4-2018-21446 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A25.3.3; 25.5.2; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II, đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt và cá đã chế biến (đóng gói), rau củ quả đã chế biến (đóng gói), 
cơm và cháo đã nấu chín (đóng hộp và đóng gói). 

 

Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng; quán ăn 
nhanh; quán cà phê có phục vụ thức ăn và đồ uống; quán cơm.  

 

 
(210) 4-2018-21447 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.1.5; A11.1.6; A25.3.3; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II, đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt và cá đã chế biến (đóng gói), rau củ quả đã chế biến (đóng gói), 
cơm và cháo đã nấu chín (đóng hộp và đóng gói). 

 
Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng; quán ăn 
nhanh; quán cà phê có phục vụ thức ăn và đồ uống; quán cơm. 

 

 
(210) 4-2018-21448 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.1.5; A11.1.6; A25.3.3; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II, đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt và cá đã chế biến (đóng gói), rau củ quả đã chế biến (đóng gói), 

cơm và cháo đã nấu chín (đóng hộp và đóng gói). 
 

Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng; quán ăn 
nhanh; quán cà phê có phục vụ thức ăn và đồ uống; quán cơm. 

 

 
(210) 4-2018-21449 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.3; 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
VINATIC  (VN) 
Số 36 đường Phan Đăng Lưu, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; nhựa epoxy, dạng thô/chưa xử lý; nhựa 

polyme, chưa xử lý; nhựa tổng hợp (dạng thô)/chưa xử lý; nhựa tổng hợp dạng thô.  
 

 
(210) 4-2018-21450 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.3.4; 1.15.3 
(591) Đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thể 
thao ALPHA   (VN) 
Số 324/57 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giầy để chơi đá bóng; giầy tập thể dục; quần áo thể dục; giầy thể thao; áo nịt 

len thể thao; tất ngắn cổ.  

 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể hình; thiết bị luyện tập thể hình; thiết bị tập thể dục; 

máy để luyện tập thể dục; vật dụng bảo vệ ống chân; vật dụng bảo vệ đầu gối. 
 

 
(210) 4-2018-21451 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.11.2 

(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thể 
thao ALPHA   (VN) 
Số 324/57 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy để chơi đá bóng; giầy tập thể dục; quần áo thể dục; giầy thể thao; áo nịt 

len thể thao; tất ngắn cổ. 

 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể hình; thiết bị luyện tập thể hình; thiết bị tập thể dục; 

máy để luyện tập thể dục; vợt; dây căng vợt.  
 

 
(210) 4-2018-21452 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Ngô Thế Thảo  (VN) 
Thôn Hồi Quan, huyện Tương Giang, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho em bé bú; máy hút sữa; dụng cụ hút mũi. 
 

 
(210) 4-2018-21453 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.5.1; 5.5.16; A5.5.21; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Tài Ký Sài Gòn  (VN) 
Đội 3, thôn Võng La, xã Võng La, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột dùng cho thực phẩm; bột mỳ; bột gạo; bột ngũ cốc; bột nếp; gia vị thực 

phẩm.  
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(210) 4-2018-21454 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.1; 26.4.4; 25.5.25; A5.1.5; A5.1.16; 

A15.9.18 

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
tích hợp công nghệ D&L  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Nhật Lâm, số 34 Hoàng 

Cầu Mới, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo, báo hiệu, xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng; 

phần mềm ứng dụng mạng di động; thiết bị điều khiển từ xa. 
 

 
(210) 4-2018-21457 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nghề Minh Nguyên  
(VN) 
17 đường 2C nối dài, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-21458 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.1.16; A5.3.13; 

5.3.16 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nghề Minh Nguyên  
(VN) 
17 đường 2C nối dài, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-21459 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Đại Lực Đồng 

Nai   (VN) 
Tổ 14, ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2018-21460 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.11; A24.15.8 
(731) Công ty TNHH Đại Lực Đồng 

Nai  (VN) 
Tổ 14, ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2018-21461 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3 
(731) Công ty TNHH Đại Lực Đồng 

Nai   (VN) 
Tổ 14, ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2018-21463 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21464 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-21465 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-21466 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-21469 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 16.3.17; 24.15.3 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quốc tế Đài Việt   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà M-H building, 728-730 
Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực, tư vấn quản lý nhân sự.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21470 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.7.25; 26.3.1; 23.3.10 

(591) Xanh lam đậm, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
giải pháp công nghệ Quang 
Anh  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà văn phòng, số 209 đường 

Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị âm thanh 
báo động; quần áo chống đạn; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ 

và phòng chống cháy; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị dập lửa. 
 

 
(210) 4-2018-21471 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.3; A1.1.10; 26.1.10 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, vàng, đỏ 
tươi, đen. 

(731) Công ty cổ phần Sơn Quốc Tế  
(VN) 
Số 124, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng 
Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất làm đặc sơn; chất pha loãng sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn 

phủ; sơn diệt khuẩn. 
 

 
(210) 4-2018-21472 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.12; 1.7.6 
(591) Đen, cam. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
New Tech Pharm  (VN) 
Tầng 6, tòa tháp Ngôi Sao, OD32, đường 
Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới Cầu 

Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nghệ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
gel xoa bóp (không phải dành cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-21473 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A3.7.24; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Cầu Giấy  (VN) 
139 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (ăn uống); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ sắp 
xếp, hướng dẫn và cung cấp tiện nghi phục vụ các cuộc họp và hội nghị (chỉ bao gồm 
phòng họp, thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức lễ cưới (nghi lễ). 

 

 
(210) 4-2018-21474 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; 1.15.23; 26.3.4; 

A26.3.7 
(591) Đen, tím đậm, tím nhạt. 
(731) Công ty TNHH VIRAL WORKS  

(VN) 
Lầu 8, toà nhà Dreamplex, 195 Điện 
Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính dùng cho điện thoại thông minh; xuất bản phẩm điện 
tử, có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư 
vấn công nghệ máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai sản phẩm mới cho người khác. 
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(210) 4-2018-21475 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 26.7.25 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Huy Khang  
(VN) 
16 Phước Hưng, phường 08, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ô tô và xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ 

trợ của ô tô và xe có động cơ, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông lâm nghiệp, máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp (máy bơm nước, máy chế biến lương thực, 

máy thu hoạch lúa, máy làm đất), quần áo, vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-21478 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 25.5.25; 

24.15.1; 26.7.25; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh: Vũ Bá Kiền  
(VN) 
Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm kim loại thường và hợp kim của chúng: ke chống bão. 
 

 
(210) 4-2018-21479 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Binggrae Co., Ltd.  (KR) 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn 

có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ép rau [đồ uống]; nước ép 

trái cây; nước ép trái cây hỗn hợp; nước ngọt; nước quả cô đặc, không có cồn; nước sinh 

tố; nước [đồ uống]; nước ngọt có ga; nước sô đa; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho 

cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản 

phẩm thay thế sữa; nước ngọt có hương vị quinine; xi rô dùng cho đồ uống. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1119 

(210) 4-2018-21481 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-21482 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Maruichi 
Sun Steel  (VN) 
ĐT743, khu phố Đông Tác, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; tôn; inox các loại. 
 

Nhóm 12: Nắp máy ô tô; cửa ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán sắt; mua bán thép; mua bán tôn; mua bán inox; mua bán thiết bị ô tô 
các loại. 

 

 
(210) 4-2018-21484 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đen, xám, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Family Shopping  (VN) 
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 07: Máy hút bụi cầm tay; bơm khí nén; máy xay sinh tố chạy điện. 
 

Nhóm 08: Bơm tay; dụng cụ uốn lông mi; dao gọt; dao bào; kẹp duỗi tóc. 
 

Nhóm 10: Thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp; máy phun xịt khoáng dùng cho mục 
đích y tế; áo chẽn nịt bụng; máy tạo ion làm đẹp dùng cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị 
liệu. 

 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng; chảo rán dùng điện; máy sấy tóc. 
 

Nhóm 21: Bình xịt vệ sinh nhà bếp; đồ dùng tẩy trang; bông phấn trang điểm.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1120 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép. 
 

Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; dụng cụ tập luyện. 
 
 

(210) 4-2018-21485 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.15.7 
(731) Guangxi Aome Aluminum Co., 

Ltd  (CN) 
12-22, No. 6 Workshop, No. 4 
Guangying Rd, Xinshan Aluminum 
Industry Demonstration Park, Toutang 
Town, Tianyang County, Guangxi 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Thỏi nhôm; nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; lá và tấm 
kim loại; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-21488 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Shenzhen Jingang Import And 

Export Co. Ltd  (CN) 
Room2A, Building 18, Wenjin Garden, 
Chunfeng Road, Luohu District, 
Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ nền tảng [PaaS]; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; lập trình máy tính. 

 
 

(210) 4-2018-21489 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.2 
(731) Lê Viết Dũng  (VN) 

43 Kiệt 343 Nguyễn Tất Thành, phường 
Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2018-21490 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thủy sản 
Hợp Nhất  (VN) 
Lô 19A5-1, đường số 03, KCN Trà Nóc 
I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; bột cá làm thức ăn động vật; cá còn 

sống; men cho thức ăn động vật; cám tăng trọng vật nuôi. 
 

 
(210) 4-2018-21491 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 26.5.1 
(591) Đen, vàng, nâu, đỏ. 

(540) 

 

(731) 1. Hoàng Tiến Lập  (VN) 
Nhà 22, ngõ 34, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

2. Phạm Thị Thanh Thủy   (VN) 
Nhà 22, ngõ 34, Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá chất dùng cho xăng dầu. 
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa, làm sạch trừ loại dùng trong sản xuất và y tế. 
 

Nhóm 04: Xăng; dầu; mỡ bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2018-21492 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển giáo dục VEDI 
GROUP  (VN) 
Số 53, phố Triều Khúc, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2018-21493 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 4.3.20; 4.3.1; A3.7.24; 4.3.9; 

5.13.4; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh nước biển đậm, vàng đậm, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển giáo dục VEDI 
GROUP  (VN) 
Số 53, phố Triều Khúc, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2018-21494 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; 26.4.3; 26.15.9; 26.15.11 
(731) Kakuji ISHIDA  (JP) 

5-59-7-605, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Võ đài để chơi môn đấm bốc; găng tay đấm bốc; bao cát để luyện đấm bốc; dải 

băng quấn tay để chơi môn đấm bốc; miếng mục tiêu đeo tay dùng để tập môn đấm bốc; 
túi thể thao được thiết kế có hình dạng đặc biệt dùng để đựng dụng cụ chơi thể thao 
chuyên dụng.  

 

 
(210) 4-2018-21496 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) NUEVA MODA CO., LIMITED   (CN) 

Room 201, Building E, self-complied, 
No.226-230, Qiaotoudajie, Beishan 
Village, Haizhu District, Guangzhou, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1123 

(511)   Nhóm 25: Quần dài; giày; áo ngoài mặc chui đầu; quần áo; áo khoác ngoài; khăn quàng 
cổ; áo choàng ngoài; váy; áo váy; áo choàng. 

 

 
(210) 4-2018-21498 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.11.3; 5.7.12; 25.5.25; 

1.15.14 
(591) Xanh, trắng, vàng, hồng, đỏ. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Hải Hồng   (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 
uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2018-21499 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

Thiên Minh  (VN) 
Tầng 12, số 70-72 Bà Triệu, phường 
Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; điều hành kinh 
doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh của khách sạn. 

 

Nhóm 39: Tổ chức các chuyến (tour) du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn 
khách du lịch; đặt chỗ du lịch; cung cấp thông tin du lịch 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2018-21500 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GREAT GENTRY CO., LTD.  (TW) 

35F., NO.287, Sec.2, Wenhua Rd., 
Banqiao District, New Taipei City, 
Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm trực tuyến cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho 

người khác]; bán lẻ sản phẩm cho trẻ em, cụ thể là, chế phẩm làm sạch cho trẻ em, quần 

tã trẻ em, tã lót trẻ em, thực phẩm cho em bé, sữa bột [cho trẻ sơ sinh], sữa bột cho trẻ em, 

dao, dĩa và thìa ăn cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, 

núm vú cao su cho trẻ em, núm vú cho trẻ em, van của bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa 

cho trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm, vòng kích thích mọc răng, ghế bảo 

hiểm cho trẻ em [dùng cho xe cộ], xe đẩy trẻ em, túi bọc chân em bé dùng cho xe đẩy, địu 

em bé, đệm chống xoay dùng cho em bé, cũi trẻ em, gối giữ cố định đầu dùng cho em bé, 

đệm đỡ đầu dùng cho em bé, tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em, nôi cho trẻ em, ghế cao 

cho trẻ em, bồn tắm có thể bơm phồng dùng cho trẻ em, túi ngủ cho trẻ em, trang phục 

cho trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, xe cũi đẩy cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, có thể 

mang đi được, miếng vải để thay tã cho trẻ em, đồ chơi và vật để chơi cho trẻ em; dịch vụ 

bán lẻ trang phục; dịch vụ bán lẻ đồ dùng giáo dục; dịch vụ bán lẻ đồ dùng giải trí có tính 

giáo dục; phân phối, cụ thể là, kinh doanh và bán lẻ hoặc bán buôn sản phẩm của nhà sản 

xuất trong và ngoài nước liên quan tới trang phục, đồ dùng giáo dục, đồ dùng giải trí có 

tính giáo dục và các sản phẩm cho trẻ em, cụ thể là, chế phẩm làm sạch cho trẻ em, quần 

tã trẻ em, tã lót trẻ em, thực phẩm cho em bé, sữa bột [cho trẻ sơ sinh], sữa bột cho trẻ em, 

dao, dĩa và thìa ăn cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, 

núm vú cao su cho trẻ em, núm vú cho trẻ em, van của bình sữa cho trẻ em bú, bình sữa 

cho trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm, vòng kích thích mọc răng, ghế bảo 

hiểm cho trẻ em [dùng cho xe cộ], xe đẩy trẻ em, túi bọc chân em bé dùng cho xe đẩy, địu 

em bé, đệm chống xoay dùng cho em bé, cũi trẻ em, gối giữ cố định đầu dùng cho em bé, 

đệm đỡ đầu dùng cho em bé, tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em, nôi cho trẻ em, ghế cao 

cho trẻ em, bồn tắm có thể bơm phồng dùng cho trẻ em, túi ngủ cho trẻ em, trang phục 

cho trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, xe cũi đẩy cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, có thể 

mang đi được, miếng vải để thay tã cho trẻ em, đồ chơi và vật để chơi cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2018-21501 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.12; 26.13.25 

(731) JIANGSU AITEFU STOCK CO., LTD.  

(CN) 

No. 84 Gonger Road, East of 84th 

Avenue, Jinhu County Industrial Park, 

Huai 'an City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; ô tô điện; xe cộ hai bánh; xe lăn dùng cho người tàn tật; xe 

scutơ bốn bánh; xe đạp điện; xe đạp ba bánh chạy điện; xe cộ cho việc đi lại bằng đường 

ray; xe đẩy [xe cộ]; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là xe đồ chơi. 
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(210) 4-2018-21502 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.4.2 
(591) đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH bao bì Tấn 

Thành  (VN) 
Lô III - 24 khu công nghiệp Tân Bình, 
đường 19/5A, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: màng nhôm, màng nhôm dùng để làm 
bao bì trong dược phẩm và thực phẩm, màng nhôm dẻo ghép PE, màng nhôm định hình, 
bao bì bằng nhựa dùng để bao gói, màng phức hợp (màng mỏng có nhiều lớp chất dẻo) 
dùng để bao gói dược phẩm và thực phẩm.  

 

Nhóm 40: Gia công các loại bao bì nhựa, mảng nhôm dùng để làm bao bì trong dược 
phẩm và thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-21503 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A16.1.5; 26.4.1; 25.5.5; A26.11.8 
(731) GUANGZHOU XINLONG 

ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
No. 201-222, 2nd Floor, Area E, Bldg. 1, 
No. 63, ZiJing Road, LiWan District, 
GuangZhou, GuangDong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp dùng cho loa; loa phóng thanh; màng chắn [âm thanh]; thiết bị truyền 
âm thanh; máy tăng âm; vành loa cho máy tăng âm. 

 

(210) 4-2018-21504 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; A2.1.23; A26.4.6; 

A25.3.3 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thực phẩm Bình Minh  (VN) 
43/78/11 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky; rượu vodka. 
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(210) 4-2018-21506 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.2; A5.3.15; 5.3.20; 26.3.4 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Châu  (VN) 
Số 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; trà.  

 

 
(210) 4-2018-21507 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.1.25; 25.7.25; A25.7.5 
(591) Đồng ánh kim, ghi đậm. 
(731) Công ty cổ phần NDC An 

Khang  (VN) 
62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán, kinh doanh và phát triển các sản phẩm nhà đất 
và dự án bất động sản; cho thuê nhà ở, căn hộ, văn phòng; quản lý bất động sản; dịch vụ 
kinh doanh nhà ở, căn hộ, văn phòng; dịch vụ kinh doanh khu thương mại, cụ thể là: mua 
bán, thuê và cho thuê khu thương mại; lập dự án đầu tư. 

 

 
(210) 4-2018-21508 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Solhjell AS   (NO) 

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo, Norway 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, bao gồm quốc phục truyền thống của Na Uy; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2018-21509 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Solhjell AS  (NO) 

Rosenkrantz' gate 8, 0159 Oslo, Norway 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, bao gồm quốc phục truyền thống của Na Uy; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-21510 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Netflix, Inc.   (US) 

100 winchester Circle, Los Gatos, 
California 95032, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm để phát trực tuyến nội dung nghe nhìn và đa phương tiện qua mạng 
internet và mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm để phát trực tuyến nội dung nghe nhìn 
và đa phương tiện đến thiết bị điện tử kỹ thuật số di động; phần mềm để tìm kiếm, tổ chức 
và giới thiệu nội dung đa phương tiện; công cụ phát triển phần mềm để tạo ra phần mềm 
và ứng dụng cho thiết bị di động; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; ứng dụng 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng cho thiết bị di động có thể tải xuống 
được; phần mềm trò chơi video; phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi video 
tương tác; đĩa và hộp đựng đĩa trò chơi máy tính; phần mềm và chương trình trò chơi điện 
tử; phần mềm trò chơi điện tử cho điện thoại di động; máy tính bảng; máy vi tính cá nhân 
và các thiết bị điện tử cầm tay; phần cứng và phần mềm thực tế ảo và tăng cường thực tế 
ảo; hình ảnh động và chương trình truyền hình có thể tải xuống) được cung cấp thông qua 
dịch vụ video theo yêu cầu; hình ảnh đồ họa có thể tải xuống được bao gồm bộ hình ảnh 
và biểu tượng kỹ thuật số để sử dụng trên máy vi tính, máy tính bảng và điện thoại di 
động; đĩa compắc và DVD, hình ảnh động và chương trình truyền hình có thể tải xuống 
được; bản ghi, trên đĩa CD hoặc có sẵn trên internet, của một cuốn sách được đọc to (sách 
dạng âm thanh); nhạc chuông và bản ghi âm thanh có thể tải xuống được; bản ghi âm 
thanh và hình ảnh; bản ghi âm nhạc; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; thẻ chip điện tử được mã hóa; thẻ quà tặng từ tính đã được mã hóa; xuất 
bản phẩm điện tử; thiết bị phát trực tuyến phương tiện kỹ thuật số; thiết bị ghi hình kỹ 
thuật số; máy đọc đĩa DVD và đĩa video độ nét cao; hệ thống dàn âm thanh gia đình bao 
gồm máy thu thanh và thu hình; máy đọc đĩa; máy thu hình; bộ giải mã tín hiệu truyền 
hình; phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi 
tính; giá đỡ cổ tay và cánh tay khi sử dụng máy vi tính; giá giữ dùng cho điện thoại di 
động, máy tính bảng; máy tính; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; 
máy ảnh; máy ảnh kĩ thuật số; máy thu thanh; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); loa âm thanh; 
dây đeo điện thoại di động; bao điện thoại di động; vỏ bọc điện thoại di động; bàn phím 
cho máy tính bảng; vỏ bọc cho máy tính bảng; bao đựng cho máy tính bảng; vỏ bọc có 
nắp gập cho máy tính bảng; vỏ bọc và bao bảo vệ cho các thiết bị điện tử, cụ thể là cho 
máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị nghe nhạc kỹ 
thuật số, thiết bị đọc sách điện tử, đồng hồ thông minh, máy chơi trò chơi video và thiết bị 
kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; vỏ bọc bảo vệ màn hình hiển thị; bộ nắn điện; tai nghe; tai 
nghe nhét tai; máy bộ đàm xách tay; điện thoại; điện thoại di động; tai nghe kết hợp ống 
nói cho điện thoại di động; bộ nắn điện để sử dụng với điện thoại; ắc quy; thiết bị nạp ắc 
quy; thiết bị sạc không dây; đồng hồ thông minh; kính mắt; bao đựng kính mắt; kính đeo 
mắt; kính râm; bao đựng kính đeo mắt và kính râm; ống nhòm; nam châm trang trí; thước 
chia độ; kính lúp; micrô; mũ bảo hiểm dùng cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người đi xe 
đạp; áo phao; ống thở dùng khi lặn; kính bảo hộ dùng cho thể thao; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 38: Truyền video và âm thanh theo yêu cầu; phát trực tuyến nội dung nghe và nhìn; 
truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, tín hiệu, tin nhắn và thông tin; phát sóng âm thanh và 
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hình ảnh; truyền và phát nội dung âm thanh và hình ảnh; dịch vụ truyền video theo yêu 
cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến nơi người dùng có thể đăng tải xếp hạng, bài phê bình, 
và giới thiệu về phim và chương trình truyền hình cũng như các sự kiện và hoạt động 
trong lĩnh vực giải trí và giáo dục. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản xuất phim, không phải là phim quảng 
cáo; cung cấp phim và chương trình truyền hình không tải xuống được thông qua dịch vụ 
truyền video theo yêu cầu; cung cấp thông tin giải trí thông qua trang web; dịch vụ công 
viên giải trí; dịch vụ giải trí có bản chất là phim truyền hình nhiều tập và phim trong lĩnh 
vực phiêu lưu hành động, hoạt hình, hoạt hình Nhật, tiểu sử, kinh điển, hài kịch, tội phạm, 
tài liệu, kịch, tín ngưỡng, gia đình, giả tưởng, phim nói về các hành động tội ác, khai khác 
về phần thế giới không dễ chịu, kì lạ và tàn khốc (film-noir), lịch sử, kinh dị, quốc tế, âm 
nhạc, bí ẩn, lãng mạn, khoa học viễn tưởng, thể thao, giật gân, chiến tranh và viễn tây; 
dịch vụ giải trí có bản chất là tổ chức các cuộc triển lãm và hội nghị liên quan đến truyền 
hình và phim ảnh, và các nhân vật truyền hình và phim ảnh; dịch vụ giải trí có bản chất là 
phát triển, sáng tạo, sản xuất, phân phối và hậu kỳ phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình, sự kiện đặc biệt và nội dung giải trí đa phương tiện; dịch vụ giải trí có bản chất là 
buổi biểu diễn kịch, âm nhạc hoặc hài kịch trực tiếp; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; 
sản xuất và phân phối phim điện ảnh và chương trình truyền hình; cung cấp dịch vụ giải 
trí qua mạng truyền thông toàn cầu có bản chất là trò chơi trực tuyến và trang web cung 
cấp nhiều thông tin giải trí về mối quan tâm chung liên quan đến phim điện ảnh, chương 
trình truyền hình, video ca nhạc, đoạn phim có liên quan, ảnh chụp và các tài liệu đa 
phương tiện khác; cung cấp các đoạn video trực tuyến không thể tải xuống được và nội 
dung số đa phương tiện khác chứa âm thanh, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật và/hoặc văn 
bản từ hoặc liên quan đến phim truyền hình nhiều tập; cung cấp thông tin giải trí thông 
qua trang web; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi máy tính, trò chơi điện tử và 
trò chơi video trực tuyến; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không 
thể tải xuống được; cung cấp thông tin, bài phê bình và giới thiệu liên quan đến phim và 
chương trình truyền hình thông qua trang web và dịch vụ truyền vi đeo theo yêu cầu; dịch 
vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là cung cấp phim truyền hình nhiều tập và phim tương tác 
trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-21511 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vans, Inc.  (US) 

1588 South Coast Dr., Costa Mesa, 
California 92626, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc và bao đựng bảo vệ cho điện thoại di động, máy tính xách tay và máy 
phát đa phương tiện có thể mang theo; tai nghe cho điện thoại di động; tai nghe vòng qua 
đầu, tai nghe nhét vào tai; đồ đeo mắt [kính mắt], kính râm, hộp [bao] đựng kính râm; túi 
đựng máy tính xách tay. 

 

Nhóm 18: Túi xách đa năng; túi (ví) cầm tay cho nữ; túi đeo chéo vai; túi (có quai để đeo 
ở tay hay khoác vai); túi đi biển; túi đưa thư; túi du lịch; túi đeo vai; ba lô; ví tiền. 
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Nhóm 25: Giày dép (trang phục); quần áo, cụ thể là quần áo và giày dép thể thao, quần áo 
mặc thường ngày; áo sơ mi, áo phông, áo phông không tay, áo len dài tay, áo phông nỉ, áo 
khoác, quần dài, quần bò, quần ống bó [đồ giữ ấm chân], quần ống bó [quần dài], quần 
soóc, quần đùi đi biển, chân váy, váy, quần áo bơi, bít tất, thắt lưng (trang phục), khăn 
choàng, găng tay (trang phục) và quần áo lót; đồ đội đầu (mũ nón). 

 

 
(210) 4-2018-21513 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng chanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y Vương   (VN)
110 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 
dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 
cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay.  

 

 
(210) 4-2018-21515 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y Vương   (VN)
110 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 
cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe, xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay. 

 

 
(210) 4-2018-21516 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.11.2; 5.7.3; 5.13.4; 5.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược HADU 79  
(VN) 
Thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1130 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 
đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống 
trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2018-21517 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 2.9.1; 26.4.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế thực 
phẩm HADU  (VN) 
P102 BT12, số 8, khu đô thị An Hưng, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 
đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống 
trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản.  

 
 

(210) 4-2018-21520 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học BIOFOCUS  (VN) 
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 
đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.   

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống 
trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản. 

 
 

(210) 4-2018-21521 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trầm Trầm 
Việt   (VN) 
Số 11, nhà 7B phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức.  
 

Nhóm 20: Đồ trang trí bằng gỗ  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối đồ trang sức, đồ trang trí.  
 

 
(210) 4-2018-21522 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A11.3.3; 25.12.1; 26.5.1 
(591) Nâu đất, xanh lam, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INDOCHINA 
DESIGN  (VN) 
Naked Hub tầng 2 tòa nhà Indochina 
Plaza, số 241 đường Xuân Thủy, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-21523 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Masterchem Industries LLC (US)

3400 West Segerstrom Avenue, Santa 
Ana, California 92704, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn phủ gỗ; chất tạo màu để pha sơn; chế phẩm tạo liên kết cho 

sơn, thuốc nhuộm màu; sơn lót; nước men bóng [chất màu, sơn]; sơn che phủ các khe nối; 
chất nhuộm màu; chất nhuộm màu cho gỗ; sơn mài; vecni.  

 
Nhóm 03: Chất tẩy nhờn, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, 
gỉ kim loại; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm 
tẩy sơn, tẩy vết màu.  

 

 
(210) 4-2018-21524 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.20; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 

A5.5.20 
(731) Masterchem Industries LLC (US)

3400 West Segerstrom Avenue, Santa 
Ana, California 92704, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn phủ gỗ; chất tạo màu để pha sơn; chế phẩm tạo liên kết cho 
sơn, thuốc nhuộm màu; sơn lót; nước men bóng [chất màu, sơn]; sơn che phủ các khe nối; 
chất nhuộm màu; chất nhuộm màu cho gỗ; sơn mài; vecni.  

 
Nhóm 03: Chất tẩy nhờn, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, 
gỉ kim loại; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm 
tẩy sơn, tẩy vết màu.  

 

 
(210) 4-2018-21525 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Lê Đức Mạnh   (VN) 

349B đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng; khớp nối ống nước bằng nhựa cứng.  
 

 
(210) 4-2018-21526 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) BrandAcumen Co., LTD.  (KR) 

A-1404, 53, Mapo-daero, Mapo-gu, 
Seoul 04158, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước sô đa; đồ uống hương trái cây không cồn; đồ uống 
hương trái cây; nước uống có gaz. 

 

 
(210) 4-2018-21527 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) BrandAcumen Co., LTD.   (KR) 

A-1404, 53, Mapo-daero, Mapo-gu, 
Seoul 04158, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước sô đa; đồ uống hương trái cây không cồn; đồ uống 
hương trái cây; nước uống có gaz.  
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(210) 4-2018-21528 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ROH YUN SUK  (KR) 

(cheongdam-dong)2nd Floor, 48-8, 
Dosan-daero 81-gil, Gangnam-gu, Seoul 
06010, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm chống nắng không dùng cho mục đích y tế; xà phòng; gói 
mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước sơn móng.  

 
 

(210) 4-2018-21530 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Nguyễn Thúy Quỳnh  (VN) 

Số 16 Hội Vũ, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; thanh nhôm bằng kim 
loại; tấm trượt bằng kim loại; kim loại chống ma sát, khóa cửa. 

 

Nhóm 16: Kẹp cho văn phòng; ghim kẹp, ghim dập cho văn phòng; giấy; mẫu tờ khai, in 
sẵn.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; cửa 
xếp, không bằng kim loại; ván sàn gỗ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vật liệu xây dựng bằng kim loại, cửa 
bằng kim loại, thanh nhôm bằng kim loại, tấm trượt bằng kim loại, kim loại chống ma sát, 
khóa cửa, vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, cửa 
xếp (không bằng kim loại), ván sàn gỗ, kẹp cho văn phòng, ghim kẹp, ghim dập cho văn 
phòng, giấy, mẫu tờ khai (in sẵn), kéo, bút, thước, tẩy, băng dính. 

 
 

(210) 4-2018-21531 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) JOONGHUN PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.   (KR) 
64, Sapyeng-daero, Seocho-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm dạng nước thơm; kem chống nếp 
nhăn (mỹ phẩm); miếng mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm); mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể và sắc 
đẹp.  
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ bơm dùng trong y tế; dụng cụ tiêm chích 
dùng cho mục đích y tế; ống tiêm dưới da loại dùng một lần dùng cho mục đích y tế; vật 
liệu chống bám dính sau phẫu thuật (một loại mô cấy dùng trong y tế).  

 
 

(210) 4-2018-21532 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHIEN-TING, LIN   (US) 

12704 Marquardt Ave., Santa Fe Springs, 
CA 90670, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Giá đỡ chuyên dụng dùng cho thiết bị đo; giá đỡ chuyên dụng dùng cho loa; 
giá đỡ chuyên dụng dùng cho micrô; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy ảnh; giá đỡ 
chuyên dụng dùng cho máy quay phim; giá đỡ chuyên dụng dùng cho thiết bị máy tính; 
giá đỡ chuyên dụng dùng cho thiết bị máy ảnh; giá đỡ chuyên dụng dùng cho điện thoại 
di động; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy tính bảng; bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và 
dụng cụ nhiếp ảnh.  

 

Nhóm 11: Giá đỡ đèn; bóng đèn LED (đi-ốt phát quang); bóng đèn; chụp phản quang 
dùng cho thiết bị chiếu sáng; máy và thiết bị làm sạch không khí; quạt điện; đèn; đui đèn 
điện. 

 

Nhóm 15: Giá để bản nhạc; giá giữ nhạc cụ.  
 

Nhóm 20: Giá bày hàng; giá bày hàng đa năng; giá bày hàng để trưng bày; giá để trưng 
bày áp phích quảng cáo; giá bày hàng làm bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2018-21533 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHIEN-TING, LIN   (US) 

12704 Marquardt Ave., Santa Fe Springs, 
CA 90670, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Giá đỡ chuyên dụng dùng cho thiết bị đo; giá đỡ chuyên dụng dùng cho loa; 
giá đỡ chuyên dụng dùng cho micrô; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy ảnh; giá đỡ 
chuyên dụng dùng cho máy quay phim; giá đỡ chuyên dụng dùng cho thiết bị máy tính; 
giá đỡ chuyên dụng dùng cho thiết bị máy ảnh; giá đỡ chuyên dụng dùng cho điện thoại 
di động; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy tính bảng; bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và 
dụng cụ nhiếp ảnh.  

 

Nhóm 11: Giá đỡ đèn.  
 

Nhóm 15: Giá để bản nhạc; giá giữ nhạc cụ.  
 

Nhóm 20: Giá bày hàng; giá bày hàng đa năng; giá bày hàng để trưng bày; giá để trưng 
bày áp phích quảng cáo; giá bày hàng làm bằng kim loại.   
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(210) 4-2018-21534 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Rely (Thailand) Co., Ltd.   (TH) 

93 Moo 3, Dontoom-Nakornchaisri Rd, 
Donfaek, Nakornchaisri, Nakorn 
Pathom, 73120 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi nước; tay nắm dùng cho phòng tắm để chống trượt ngã (phụ 
kiện bồn tắm); phụ kiện bồn tắm; phụ kiện vòi xịt (bộ phận của thiết bị vệ sinh); phụ kiện 
gá lắp đường ống của vòi tắm.  

 
 

(210) 4-2018-21535 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, GERMANY  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp, chất dẻo chưa qua xử lý (dưới dạng bột, 
chất lỏng, bột nhão hoặc hạt nhỏ).  

 
 

(210) 4-2018-21536 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINAKO  (VN) 
Số 35 ngách 167 ngõ 521 phố Trương 
Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-21537 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) E. I. du Pont de Nemours and 

Company  (US) 
Chestnut Run Plaza  974 Centre Road  
Wilmington, Delaware 19805, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt nấm dùng để xử lý hạt giống nông nghiệp. 
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(210) 4-2018-21538 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Trắng, ghi, vàng nâu. 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan (R.O.C.) 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà có 

hương liệu trái cây; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-21539 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.3; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Trắng, ghi, vàng nâu. 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan (R.O.C.) 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn; dịch vụ nhà hàng đồ ăn nhanh; dịch vụ xe đẩy 

cung cấp thực phẩm di động; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quầy hàng đồ uống phục vụ nước hoa quả; dịch vụ quầy hàng đồ uống phục vụ trà; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống có bán thức ăn mang về. 

 

 
(210) 4-2018-21540 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà có 

hương liệu trái cây; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
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(210) 4-2018-21541 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn; dịch vụ nhà hàng đồ ăn nhanh; dịch vụ xe đẩy 

cung cấp thực phẩm di động; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quầy hàng đồ uống phục vụ nước hoa quả; dịch vụ quầy hàng đồ uống phục vụ trà; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống có bán thức ăn mang về. 

 

 
(210) 4-2018-21542 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.11.13; 5.5.19; A5.5.22; 26.2.7 
(591) Xanh nõn chuối, xanh lục, đỏ, trắng, 

đen, hồng, tím. 
(731) Trường mầm non Anh Đào  (VN)

Số 412/24 đường Nguyễn Văn Quá, khu 
phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ giáo dục mầm non bao gồm trường mầm 
non, nhà trẻ và trường mẫu giáo. 

 

 
(210) 4-2018-21543 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.2 
(591) Nâu đậm, đỏ, đen, cam. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bảo 

Văn   (VN) 
Số nhà 105, thôn 4, xã Ea Tiêu, huyện 
Cư Kuin, tỉnh §¾k L¾k  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; tiêu; ca cao. 
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(210) 4-2018-21544 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Xanh lục đậm, vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bảo 

Văn   (VN) 
Số nhà 105, thôn 4, xã Ea Tiêu, huyện 
Cư Kuin, tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; tiêu; ca cao.  

 

 
(210) 4-2018-21545 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Vàng nâu, đen, trắng. 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà có 

hương liệu trái cây; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-21546 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Vàng nâu, đen, trắng. 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn; dịch vụ nhà hàng đồ ăn nhanh; dịch vụ xe đẩy 
cung cấp thực phẩm di động; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quầy hàng đồ uống phục vụ nước hoa quả; dịch vụ quầy hàng đồ uống phục vụ trà; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống có bán thức ăn mang về. 
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(210) 4-2018-21547 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà có 

hương liệu trái cây; bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-21548 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, LN. 50, Sec. 3, Nangang Rd., 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn; dịch vụ nhà hàng đồ ăn nhanh; dịch vụ xe đẩy 

cung cấp thực phẩm di động; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quầy hàng đồ uống phục vụ nước hoa quả; dịch vụ quầy hàng đồ uống phục vụ trà; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống có bán thức ăn mang về. 

 

 
(210) 4-2018-21549 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Lê Hải Châu   (VN) 

359/1/35 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy làm kem. 
 

Nhóm 09: Tivi; điện thoại.  
 

Nhóm 11: Máy lạnh; máy nước nóng lạnh; tủ mát; tủ đông; tủ lạnh; quạt điện. 
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(210) 4-2018-21550 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Lê Hải Châu   (VN) 

359/1/35 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Nước uống giải khát.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); định giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn 
hộ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng nhà máy xí 
nghiệp; xây dựng căn hộ; xây dựng nhà dân dụng. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ trò chơi điện tử (game); dịch 
vụ công viên vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ.  
 

 
(210) 4-2018-21551 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Việt Nga  (VN) 
107/32/22 Phạm Văn Hai, phường 3, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình làm bằng inox như: rổ đựng chén, giá để 
xà phòng, vỉ nướng (đồ dùng nấu nướng), ống đựng đũa thìa. 

 

 
(210) 4-2018-21552 (220) 29.06.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; A25.3.3; 26.1.1
(591) Xám xanh, trắng, nâu, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Vi  (VN) 
Tổ 14, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng        

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1141 

(210) 4-2018-21556 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, cam, xanh lá cây, 

trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Vủ Hà. AS  (VN) 

Kiốt số 5, 275 ấp An Phú, xã An Sơn, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, lúa, nếp.  
 

 
(210) 4-2018-21557 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.11.11; 26.1.2; 25.5.2; A1.1.10; 23.1.1; 

A25.7.22 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Thế Mới  (VN) 
Số 2, đường Phan Đăng Lưu, phường Suối 
Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 19: Ván lát sàn gỗ; kính cửa sổ cho xây dựng; van ống dẫn nước, không bằng kim 
loại hoặc chất dẻo; gỗ xây dựng; ván lợp mái; xi măng.  

 
 

(210) 4-2018-21558 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may thêu M.D.K  
(VN) 
269 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh               

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 40: Gia công quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-21559 (220) 02.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15
(591) Đỏ, cam vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bạch Thị Mến  
(VN) 
Thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang          
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(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bột; nghệ vàng; bột đậu nành; tinh bột cho thực phẩm; bột sắn.  
 

 
(210) 4-2018-21560 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.3.7; 2.5.1; 2.5.2; 5.3.20 

(731) ERAPOLY GLOBAL SDN BHD  (MY) 

Lot 4089, Jalan p 4/8, Bandar Teknologi 

Kajang, 43500 Semenyih, Selangor. 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bột sữa dừa; sữa dừa (tiệt trùng bằng UHT), sữa dừa (đông lạnh); dừa sấy khô, 

đồ uống trên cơ sở sữa dừa; nước dừa dùng cho mục đích nấu ăn. 
 

 
(210) 4-2018-21562 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Phạm Minh Tuấn  (VN) 
98/15 Trần Quang Cơ, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền; vali  

 

Nhóm 35: Mua bán túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; mua bán túi xách tay, mua bán ví 

bỏ túi, mua bán ba lô; mua bán vali, mua bán cặp da.  
 

 
(210) 4-2018-21563 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Cao Văn Chí  (VN) 
Đường ĐT 747B, khu phố Phước Hải, 

phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản; cho 

thuê văn phòng; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống, cho thuê lều trại; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2018-21564 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Tuyến  (VN) 
27/45 Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mua bán thực phẩm dạng tấm 
mỏng làm từ gạo.  

 

 
(210) 4-2018-21566 (220) 02.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; 2.9.20; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, cam, xanh dương, đen, xám, đỏ, 

nâu, nâu nhạt, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhật Lan  (VN) 
85 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; chăm sóe sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2018-21567 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.4.6; 25.5.1; 26.7.5 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Lê Đông  (VN) 
B11/16 ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy.  
 
 

(210) 4-2018-21568 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
BABY MILK COSMETIC   (VN) 
Tầng 14 Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-21569 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.3.30; A2.3.16; 2.3.10 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Thái Thị Thảo Sương  (VN) 
Số 8 Cao Thắng, phường 5, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán áo váy; mua bán váy.  
 

 
(210) 4-2018-21570 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ORGANIX Việt 
Nam  (VN) 
89/2 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mua bán nước ép trái cây; 

mua bán đồ uống hoa quả có cồn; mua bán trái cây đã chế biến; mua bán trái cây, đóng 

hộp. 
 

 
(210) 4-2018-21571 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Võ Thị Tâm  (VN) 
47 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải sử dụng trong ngành dệt.  
 

 
(210) 4-2018-21572 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Võ Thị Tâm   (VN) 
47 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải sử dụng trong ngành dệt.  
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(210) 4-2018-21574 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ROUGH&ROAD SPORTS. CO., LTD.  

(JP) 
1-16-8 Hinochuo, Kounan-ku, 
Yokohama, Kanagawa, Japan 234-0053  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ phòng độc để lọc không khí; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn; áo 

gi-lê bảo hộ phòng chống tai nạn, vật dụng bảo vệ ngực phòng chống tai nạn; vật dụng 
bảo vệ đầu gối phòng chống tai nạn; vật dụng bảo vệ khuỷu tay phòng chống tai nạn; vật 
dụng bảo vệ ống chân phòng chống tai nạn; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn; giày bảo 
hộ phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm phòng chống 
tai nạn; vật dụng bảo vệ phần giày che mu bàn chân phòng chống tai nạn; bao đựng điện 
thoại di động. 

 
Nhóm 18: Túi; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi đeo vai; ba lô; túi đeo hông; túi 
có dây đeo vào hông; túi đeo sau lưng; túi đeo sau yên xe đạp hoặc xe máy; túi hai quai 
có đáy chữ nhật thuôn dần lên trên; túi du lịch; túi dùng cho thể thao; túi bằng da; túi nhỏ; 
túi đựng dụng cụ; ví tiền; bao đề móc chìa khóa; vali có bánh xe; túi có bánh xe để đi mua 
hàng; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo len dài tay áo sơ mi; quần áo ngủ; quần áo lót; 
áo thun ngắn tay; khăn choàng cổ; bít tất ngắn cổ; ghệt; khăn choàng; khăn trùm cổ, đầu 
hoặc vai; bít tất kiểu Nhật Bản [tabi - tất truyền thống Nhật Bản]; tất phủ bảo vệ tất kiểu 
Nhật Bản [tất phủ bảo vệ tất tabi]; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ, khăn lớn trùm 
đầu; vật dụng hỗ trợ giữ nhiệt; mũ che tai; đồ đội đầu, mũ rùm đầu của tu sĩ; nịt bít tất; 
dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần; dải thắt lưng; thắt lưng [trang phục]; 
ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; giày và ủng không bao gồm nẹp 
kim loại dùng cho chúng; guốc gỗ kiểu Nhật Bản [guốc geta]; dép kiểu Nhật Bản [dép 
zoril]; đồ đi chân đặc biệt dùng cho thể thao, không bao gồm ủng cưỡi ngựa; quần áo 
dùng cho thể thao; quần áo bằng da; quần áo dùng đi mưa; ủng dùng cho thể thao. 

 
Nhóm 28: Găng tay dùng cho thể thao chạy xe môtô; vật dụng bảo vệ dùng cho thể thao 
chạy xe môtô; vật dụng bảo vệ đầu gối cho thể thao chạy xe môtô [dụng cụ thể thao]; đệm 
lót bảo vệ cho thể thao chạy xe môtô; vật dụng hỗ trợ hoạt động thể thao; dụng cụ thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2018-21575 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư An Phương Hóc  (VN) 
Tầng 4 toà nhà La Bonita, số 6-7 đường 
D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn tài chính. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-21576 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại và chế biến lâm 
sản Thăng Long  (VN) 
Thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thép góc; đồng thiếc; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu gia cố 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng 
bằng kim loại; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm; quặng sắt; quặng kim loại; hợp kim 
thép; công trình xây dựng bằng thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng dạng thô 
hoặc bán thành phẩm. 

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy đập; máy uốn; máy thổi; máy khoan mỏ; xe ủi đất; máy 
cán; máy phát điện; máy cắt; máy khoan; may xúc đất; máy đào xúc; máy khai thác mỏ; 
máy khoan dùng trong khai thác mỏ; máy gia công đá. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn chùm; đèn xoắn; đèn điện; bóng đèn. 
 

Nhóm 12: Vỏ xe ô tô; xích ô tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; lốp ô tô; màn cửa che nắng 
thích hợp dùng cho ô tô; xe ô tô, thanh chắn va đập của ô tô; xe máy, xe tay ga; giảm xóc 
cho ô tô, săm xốp. 

 

Nhóm 19: Xi măng; đất sét; bê tông; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ván sàn gỗ; 
sỏi; gạch; thạch cao [vật liệu xây dựng]; vôi; đá vôi; gỗ xẻ; vữa dùng cho xây dựng; ván 
gỗ dùng cho xây dựng; cát mịn; đá đen; đá; gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ xẻ; gỗ dán; 
vật liệu lát bằng gỗ. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 
trường học. 

 

Nhóm 24: Vải trúc bâu; vải in hoa; vải thô để làm thảm hoặc để thêu; vải thưa; vải; vải 
bông; vải bông thô; vải đay; vải dệt kim; vải lanh; vải sợi dệt; vải gai; vải tơ nhân tạo; lụa 
[vải]; vải len. 

 

Nhóm 29: Trai, sò, ngao, không còn sống; trứng; cá [không còn sống]; thực phẩm trên cơ 
sở cá; thịt đông khô; tôm hùm, không còn sống; thịt; thịt, đóng hộp; thịt lợn; gia cầm, 
không còn sống. 

 

Nhóm 31: Vỏ cây thô; gỗ cây; gỗ thô; vỏ gỗ bào dùng để sản xuất bột gỗ. 
 

Nhóm 35: Bán đấu giá; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ trung gian thương mại. 
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Nhóm 36: Định giá bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; dịch vụ làm kín công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông 
tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; khai thác mỏ; dán giấy phủ tường; thông tin về sửa chữa; sơn nội thất, ngoại thất; 
sửa chữa đường dây điện; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 
trình. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; vận chuyển đồ đạc; vận tải; vận chuyển hành khách; 
dịch vụ bốc dỡ; môi giới vận tải.  

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; tái chế; cưa vật liệu; gia công gỗ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ tái trồng rừng. 
 

 
(210) 4-2018-21577 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.9.24; 3.9.1; 26.1.1; 25.5.25; 2.9.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất nước chấm 
Hòa Hiệp (doanh nghiệp tư 
nhân)  (VN) 
Số 47 đường Trần Phú, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm (làm từ cá), mắm tép, mắm tôm, mắm cá. 
 

Nhóm 30: Nước tương, tương ớt, tương cà. 
 

 
(210) 4-2018-21578 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.13.25; 26.4.9; 3.6.6; A3.4.24 
(591) Xanh ngọc đậm, xanh ngọc nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn ASART 
DEAL  (VN) 
Lầu 46, Bitexco Financial Tower, số 2 
đường Hải Triều, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng (lập báo cáo thống kê, báo cáo kế toán, sao chụp tài liệu). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tài chính tiền tệ (tư vấn tài chính tiền tệ, môi giới tài 
chính tiền tệ, quản lý tài chính tiền tệ, thuê mua tài chính tiền tệ, cho vay tài chính tiền 
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tệ); mua bán bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hóa. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế công 
nghiệp; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp (dịch vụ nghiên cứu khoa học); dịch 
vụ thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ cá nhân và xã hội được 
cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân; dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2018-21579 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.5; 7.5.10; 3.7.10; A3.7.24; 26.1.1; 

1.15.11; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen, da cam, ghi sáng. 

(540) 

  

(731) Kiều Văn Tôn Vương  (VN) 
Cụm 5, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2018-21580 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 21.3.1; 3.6.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NV GROUP  (VN) 
88/1A Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gậy đánh golf, giầy, quần áo, dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-21581 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, xanh đen. (540) 

 

(731) Kiều Văn Tôn Vương  (VN) 
Cụm 5, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2018-21582 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí TAT 
Việt Nam  (VN) 
Số 90, phố Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí. 
 

 
(210) 4-2018-21583 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư phát triển xây dựng IDIC 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 68, tổ dân phố số 6, đường Cầu 
Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng dùng để sơn, vẽ; sơn phủ; chất kết dính dùng 
cho sơn; véc ni. 

 

 
(210) 4-2018-21584 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xám 

đậm, xám nhạt. 
(731) Công ty cổ phần truyền thông

và tổ chức sự kiện á Châu  (VN)
Số nhà 77, ngõ 167 Quang Trung, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ cho thuê thời gian quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ sản xuất 
phim quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); dịch 
vụ thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác. 
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(210) 4-2018-21587 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gương kính VINAGLASS  (VN) 
1A/1, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 20: Gương (kính) nhà tắm; gương (kính) toilet; gương (kính) soi mặt; gương (kính) 
trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-21588 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.25; 7.5.10; A5.5.20; A5.5.21; 

A7.5.6 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
di sản và đô thị Asoka Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Lighthouse, số 1254- Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: tư vấn kiến trúc, thiết lập các bản vẽ xây dựng, thiết kế công nghiệp, thiếp lập bản 
vẽ công nghiệp, trắc địa, dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 

 

 
(210) 4-2018-21590 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25 
(591) Đen, nâu, xanh lá cây, vàng, da cam, đỏ, 

xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
FARINA  (VN) 
Cụm công nghiệp - Hà Mãn Trí Quả, xã 
xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Nguyên liệu để sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt cụ thể là: bột mì, bột ngũ cốc; phụ 
gia thực phẩm; hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho bánh ngọt.  

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu và công nghệ phẩm trong lĩnh vực thực phẩm; mua bán 
máy móc trong lĩnh vực thực phẩm (máy nghiền bánh, máy đóng gói, máy dập khuôn, tạo 
hình); dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương 
mại.  
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(210) 4-2018-21591 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.14 
(591) Trắng, xanh, vàng. 
(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

802 nhà 25T1, tổ 77, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành 
khách; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; đại lý vé máy bay; cho thuê xe. 

 
 

(210) 4-2018-21592 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt, vàng, cam, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SPRING HILL 
EDUCATION  (VN) 
13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và nuôi dạy trẻ trong trường mầm non. 
 
 

(210) 4-2018-21593 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SPRING HILL 
EDUCATION  (VN) 
13 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và nuôi dạy trẻ trong trường mầm non. 
 
 

(210) 4-2018-21594 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25; A24.15.11 
(591) Xanh dương, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 1 và 2, lầu 11 SaiGon Centre, 67 
Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê 

dịch vụ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-21595 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A24.15.11 

(591) Xanh dương, xanh lá. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 1 và 2, lầu 11 SaiGon Centre, 67 

Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê 

dịch vụ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-21596 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A24.15.11 

(591) Xanh dương, xanh lá. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 1 và 2, lầu 11 SaiGon Centre, 67 

Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê 

dịch vụ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 
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(210) 4-2018-21597 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A24.15.11 

(591) Xanh dương, xanh lá. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 1 và 2, lầu 11 SaiGon Centre, 67 

Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê 

dịch vụ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-21599 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2 

(591) Đen, vàng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Ngô Như ý  
(VN) 
P27, căn 61, đường Trần Bạch Đằng, khu 

đô thị Phú Cường, phường An Hòa, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21600 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 1.15.15 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Võ Thị Hương  
(VN) 
Số 379 thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-21601 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 24.1.1; 26.15.15; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LANDMARK 
HOLDING  (VN) 
132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, nhiên liệu rắn, lỏng, khí.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; cho thuê văn phòng 
[bất động sản]; cho thuê căn hộ.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-21602 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Sơn 
Phát   (VN) 
Tổ 1, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt quả 
ướt; nước mắm.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ phát hành séc du lịch và thư tín dụng; dịch vụ 
thuê nhà (dịch vụ bất động sản). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy, đường bộ, cáp treo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạtt động thể thao và văn hóa; dịch vụ 
kinh doanh khu du lịch sinh thái và làng du lịch (dịch vụ cắm trại, giải trí). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; 
chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2018-21603 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Xanh lá, đỏ, cam đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Cửa hàng phụ tùng xe gắn 
máy Tỷ Thành Phát  (VN) 
Số 174-176, Sương Nguyệt Anh, phường 
Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh 
An Giang  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ tùng xe gắn máy. 
 

 
(210) 4-2018-21604 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HUMANCEL VINA  
(VN) 
Tầng 2, Grand Plaza, 117 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; dược phẩm dùng cho nha khoa; chất bổ sung dinh dưỡng; 

dược phẩm; chế phẩm vitamin.  
 

 
(210) 4-2018-21605 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng, cam, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nệm Ưu Việt   (VN) 
C5/6D quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); nệm (đệm) mút.  

 

 
(210) 4-2018-21606 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Cam, trắng, xám, xanh lục đậm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại sơn Hoàng Long  
(VN) 
101/29A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
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(210) 4-2018-21607 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nghị Thành   (VN) 
179 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ cắm điện các loại, dây điện, đồng hồ điện, đồng hồ dùng để đo điện, 

tụ điện, công tắc điện, cầu dao điện, ổn áp, máy phát điện, bộ tích điện, máng đèn, bóng 

đèn, bóng đèn led, bóng đèn điện, thiết bị âm thanh báo động, chuông điện, bộ ngắt đóng 

mạch điện, đồng hồ ghi giờ, bộ chuyển đảo mạch điện, cáp chống sét, đầu nối dây điện, 

bảng phân phối điện, thiết bị đo bằng điện, thiết bị đo áp suất, dây cáp điện, tủ điện. 
 

 
(210) 4-2018-21608 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Hồ Thị Diễm  (VN) 
ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, 

huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 07: Quạt hơi nước. 

 

Nhóm 11: Chậu rửa chén, gắn cố định; chậu rửa mặt (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi 

nước; bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2018-21609 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Tím, cam, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VERTICAL 
SYNERGY VIETNAM  (VN) 
Phòng 5, tầng 6, tòa nhà Saigon Centre, 

65, Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, nhiên liệu rắn, lỏng, khí, hóa chất.  
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(210) 4-2018-21610 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Hoàng Long  
(VN) 
184/20 Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-21611 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đông Đô  (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Ván dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 

 
(210) 4-2018-21612 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.11.3; A26.11.12; 

25.7.20 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tam Dương  (VN)
Thôn 7, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2018-21613 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.8; 26.5.1; 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại B.F.C   (VN) 
41 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, đinh tán 

bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-21614 (220) 02.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại B.F.C   (VN) 
41 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, đinh tán 

bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-21615 (220) 02.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.1.8; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại B.F.C   (VN) 
41 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, đai ốc bằng kim loại, đinh tán 

bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-21616 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, đỏ, vàng, tím, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH FITA  (VN) 
Tổ 7, khu phố 2, phường Phước Trung, 
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-21617 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MULTIPURE INTERNATIONAL (A 

NEVADA CORPORATION)   (US) 
7251 Cathedral Rock Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89128, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy làm lạnh nước uống; vòi nước; bộ lọc và làm sạch nước; lõi lọc và bộ lọc 

thay thế. 
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Nhóm 35: Bán lẻ máy làm lạnh nước uống, vòi nước, bộ lọc và làm sạch nước và lõi lọc 
và bộ lọc thay thế và bán lẻ trực tuyến máy làm lạnh nước uống, vòi nước, bộ lọc và làm 
sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu làm sạch nước.  
 

 
(210) 4-2018-21618 (220) 02.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.4 
(731) MULTIPURE INTERNATIONAL (A 

NEVADA CORPORATION)   (US) 
7251 Cathedral Rock Drive, Las Vegas, 
Nevada. 89128, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy làm lạnh nước uống; vòi nước; bộ lọc và làm sạch nước; lõi lọc và bộ lọc 
thay thế.  

 

Nhóm 35: Bán lẻ máy làm lạnh nước uống, vòi nước, bộ lọc và làm sạch nước và lõi lọc 
và bộ lọc thay thế và bán lẻ trực tuyến máy làm lạnh nước uống, vòi nước, bộ lọc và làm 
sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu làm sạch nước.  
 

(210) 4-2018-21619 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Sóng Hùng  (VN) 
Số 137/19A Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2018-21620 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư CIC  
(VN) 
Số 177, tổ 51, phố Trung Kính, phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2018-21621 (220) 02.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 3.1.4; 3.1.16 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo võ 
thuật Khai Sơn   (VN) 
219 Bến Súc, ấp An Hòa, xã An Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo võ thuật; giảng dạy võ thuật; cung cấp thông tin giáo dục liên quan đến 
võ thuật. 

 
 

(210) 4-2018-21622 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 4.5.1; 4.5.2 
(591) Xanh lá mạ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KALASHA  (VN) 
Lô 55, Khu B1-55, khu đô thị sinh thái 
ven sông Hòa Xuân, gđ 2, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người, dịch vụ tắm hơi, massage, và các dịch vụ 
tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).  

 
 

(210) 4-2018-21623 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần May Nhà Bè - 
Sóc Trăng   (VN) 
Quốc lộ 60, phường 7, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2018-21624 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KIM JEONG RYEOL  (KR) 

DongBu APT 101/108, 38, Singi 12-gil, 
Jung-gu, Ulsan, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Tấm nâng chuyển hàng không bằng kim loại; khay vận chuyển hàng không 
bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-21625 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần nhựa 

Nguyên Phát  (VN) 
Số 159B, tổ 1, khu phố Đông Ba, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp nhựa; cửa nhựa; ống nhựa cứng và phụ tùng ống nhựa. 
 

 
(210) 4-2018-21626 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.11.15; A1.1.12; A1.1.2; 26.3.2 
(731) Chung Diệu Cần  (VN) 

182/19 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: ốc kiểu xe gắn máy; bộ nhông, xích (sên); đĩa (dĩa) 
xe; bọc tay nắm xe máy; tay phanh xe máy. 

 

 
(210) 4-2018-21627 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.3.2; 24.11.15 
(591) Vàng đồng, đen, đỏ, xanh cốm. 
(731) Chung Diệu Cần  (VN) 

182/19 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: ốc kiểu xe gắn máy; bộ nhông, xích (sên); đĩa (dĩa) 
xe; bọc tay nắm xe máy; tay phanh xe máy. 

 

 
(210) 4-2018-21628 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH LAFLAVOUR Việt 

Nam  (VN) 
Số 27, ngách 165/97 phố Chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng; 
chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bia; nước uống có gaz, đồ uống 
không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất 
bia, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; 
quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-21629 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Đoàn Anh Dũng   (VN) 

Tổ 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-21633 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Lê Phát  (VN)
Số 001 Lô C1 đường Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Rô bốt (máy móc); cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ. 
 

Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; máy báo hiệu cháy; còi 
báo động cháy; chuông cửa có gắn thiết bị ghi hình; máy bộ đàm; máy chấm công; dụng 
cụ và thiết bị viễn thông (bao gồm cả bộ điều giải (modem)) để kết nối với cơ sở dữ liệu 
và internet; thiết bị kiểm soát việc ra vào; phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được). 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thiết bị tự động hóa, camera quan sát, 
thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị tổng đài điện thoại, chuông 
cửa có gắn thiết bị ghi hình, máy bộ đàm, máy chấm công, thiết bị chống sét, bộ tiếp hợp 
(adaptor) dùng trong lĩnh vực viễn thông, thiết bị điện tử, dụng cụ và thiết bị viễn thông 
(bao gồm cả bộ điều giải (modem)) để kết nối với cơ sở dữ liệu và internet, thiết bị điện 
gia dụng, thiết bị điện, thiết bị máy vi tính, thiết bị an ninh, thiết bị kiểm soát việc ra vào. 
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, thi công, sửa chữa: thiết bị tự động hóa, camera quan sát, thiết 
bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị tổng đài điện thoại, chuông cửa 
có gắn thiết bị ghi hình, máy bộ đàm, máy chấm công, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, 
thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện, thiết bị an ninh, thiết bị máy vi tính, thiết bị truyền 
hình, thiết bị giám sát ra vào. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp: thiết bị tự động hóa, camera quan sát, thiết bị báo động, thiết 
bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị tổng đài điện thoại, chuông cửa có gắn thiết bị ghi 
hình, máy bộ đàm, máy chấm công, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện gia 
dụng, thiết bị điện, thiết bị an ninh, thiết bị máy vi tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giám 
sát ra vào 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính; dịch 
vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê 
phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê camera giám sát an ninh; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; 
dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 

 

 
(210) 4-2018-21634 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Lê Phát  (VN)
Số 001 Lô C1 đường Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Rô bốt (máy móc); cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ. 
 

Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; máy báo hiệu cháy; còi 
báo động cháy; chuông cửa có gắn thiết bị ghi hình; máy bộ đàm; máy chấm công; dụng 
cụ và thiết bị viễn thông (bao gồm cả bộ điều giải (modem)) để kết nối với cơ sở dữ liệu 
và internet; thiết bị kiểm soát việc ra vào; phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính 
(phần mềm có thể tải xuống được). 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thiết bị tự động hóa, camera quan sát, 
thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị tổng đài điện thoại, chuông 
cửa có gắn thiết bị ghi hình, máy bộ đàm, máy chấm công, thiết bị chống sét, bộ tiếp hợp 
(adaptor) dùng trong lĩnh vực viễn thông, thiết bị điện tử, dụng cụ và thiết bị viễn thông 
(bao gồm cả bộ điều giải (modem)) để kết nối với cơ sở dữ liệu và internet, thiết bị điện 
gia dụng, thiết bị điện, thiết bị máy vi tính, thiết bị an ninh, thiết bị kiểm soát việc ra vào. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, thi công, sửa chữa: thiết bị tự động hóa, camera quan sát, thiết 
bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị tổng đài điện thoại, chuông cửa 
có gắn thiết bị ghi hình, máy bộ đàm, máy chấm công, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, 
thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện, thiết bị an ninh, thiết bị máy vi tính, thiết bị truyền 
hình, thiết bị giám sát ra vào. 
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Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp: thiết bị tự động hóa, camera quan sát, thiết bị báo động, thiết 
bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, thiết bị tổng đài điện thoại, chuông cửa có gắn thiết bị ghi 
hình, máy bộ đàm, máy chấm công, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị điện gia 
dụng, thiết bị điện, thiết bị an ninh, thiết bị máy vi tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giám 
sát ra vào 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính; dịch 
vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê 
phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê camera giám sát an ninh; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; 
dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 

 
 

(210) 4-2018-21635 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
văn hóa KNN   (VN) 
85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách báo tạp chí, văn hoá phẩm; cung cấp thông tin về lĩnh vực giải 
trí, tiêu khiển; cung cấp các dịch vụ giải trí trên truyền hình, phát thanh và báo chí; dịch 
vụ tổ chức các hoạt động thể thao giải trí; tổ chức và điều khiển cuộc hội nghị, hội thảo, 
sự kiện, giáo dục đào tạo chuyên đề. 

 
 

(210) 4-2018-21636 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Sure Chemical Supply Co., 

Ltd.   (TH) 
54/19 Moo.5 Lahan, Bangbuathong, 
Nontaburi 11110 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát; chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt); xà phòng giặt dạng nước 
(nước giặt quần áo).  

 

 
(210) 4-2018-21637 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Coreana Cosmetics Co., Ltd. (KR)

6, Samgok 2-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-
gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm; gel tẩy trang; nước hoa; son môi; keo 
xịt tóc; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc da; 
miếng mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-21638 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Coreana Cosmetics Co., Ltd.  

(KR) 
6, Samgok 2-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-
gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho 
cơ thể; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tạo kiểu tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ trang điểm vĩnh viễn; dịch vụ tư vấn trang điểm trực tuyến; dịch vụ 
chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.  

 

 
(210) 4-2018-21639 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-21640 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu Thuận Phát  (VN) 
Tổ 7, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống nhựa cứng (dùng trong xây dựng); 
cột [cọc], không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp [không bằng kim loại]; cột chống, không 
bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-21641 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 26.4.1; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản 
phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-21642 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21643 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21644 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21645 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; 25.7.25; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Trắng, vàng, vàng nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 

Nguyễn Nam  (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21646 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Y dược Quốc Tế   (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 
mát- xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  
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(210) 4-2018-21647 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21648 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-21649 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21650 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21651 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21652 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẳm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21653 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21657 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Đặng Xuân Khanh  (VN) 
Thôn Tam Trạch, xã Trung Hoà, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường; sơn nước; sơn chống gỉ, sơn lót. 
 

 
(210) 4-2018-21658 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) UNIOUE (LUFENG) TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 

No. 11 District, Donghai Economy 

Development District, Lufeng, 

Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại cụ thể: sơn phủ; sơn lót, sơn nước; sơn chống gỉ, vecni.  
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(210) 4-2018-21661 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Bảy 
Lương  (VN) 
Nhà ông Phan Bá Bảy, xóm 2, xã Thanh 

Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An  

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) 
 

 
(210) 4-2018-21662 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.13.25 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến và 
kinh doanh thực phẩm Hương 
Phúc  (VN) 
Số 24, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 

Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống.  

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê nông trại; cho thuê văn 

phòng (bất động sản). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ căng tin; cho thuê phòng họp; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-21663 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hoàng Đức Cương  (VN) 
Xóm Phú Lợi, xã Quỳnh Dị, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm các loại. 
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(210) 4-2018-21664 (220) 02.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A11.7.3; 2.9.21 
(731) YU YI HSI  (TW) 

No.640, Kuiroushan Rd., Tamsui Dist., 
New Taipei City 251, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da. 

 

 
(210) 4-2018-21665 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.1; 26.13.25; A5.5.20 
(731) CHEN CHIU YEN  (TW) 

No.32, Aly. 90, Ln. 143, Sec. 2, Lin' an 
Rd., North Dist., Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị 
đo khoảng cách đã đi dùng cho phương tiện giao thông. 

 

Nhóm 12: Bảng điều khiển dành cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; 
hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe tay ga; xe máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; 
lò xo giảm xóc cho xe cộ; cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

 
(210) 4-2018-21666 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SAVENCIA SA  (FR) 

42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, 
France 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai và phô mai trắng chứa nhiều kem. 
 
 

(210) 4-2018-21667 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 074094 04.01.2018 JM 

(731) Dell Inc.  (US) 
One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để chụp và lưu trữ dữ liệu được truyền tải sử dụng công 

nghệ streaming. 
 

 
(210) 4-2018-21668 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(300) 074095 04.01.2018 JM 

  

(731) Dell Inc.  (US) 

One Dell Way, Round Rock, TEXAS 

78682, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để chụp và lưu trữ dữ liệu được truyền tải sử dụng công 

nghệ streaming. 
 

 
(210) 4-2018-21669 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) TUNG WHO STORE (1869) CO., LTD.  

(TH) 

247/1-2 Ratchaphruek Road, Bang Chak, 

Phasi Charoen, Bangkok 10160 Thailand

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Cacao; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê dạng hạt; cà phê dạng hạt đã rang; trà; 

đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; trà xanh (đồ uống); xi rô dùng cho thực 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21670 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ampharco U.S.A   (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-21672 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.13.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh đậm, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Kỷ 
Nguyên Mới   (VN) 
Số 40, ngách 127/15, ngõ 127 phố Văn 

Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ tạo hình trang trí trên thực phẩm; quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-21675 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 8.7.5; A11.3.7; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, đen, trắng, vàng, 

cam. 

(731) Đỗ Đức Hiệp  (VN) 
42 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm kho quẹt; nấm đã qua chế biến; nước mắm chay; thực phẩm chay (được 

làm từ rau, củ, quả, nấm, đậu nành, đậu phụ). 
 

 
(210) 4-2018-21676 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; A6.7.5 

(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH i360  (VN) 
207 Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2018-21677 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Hồ Văn Tuyền  

(VN) 
ấp Vĩnh Lộc 1, xã Tân Thuận, huyện 
Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cốm gạo. 

 

 
(210) 4-2018-21678 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.6; 3.9.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu đậm, xám, xanh lá cây, xanh 

dương, vàng, đỏ, xám trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đặc sản vùng miền Lê Gia  (VN)
373, quốc lộ 61, khu phố Minh Phú, thị 
trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Lúa. 
 

 
(210) 4-2018-21680 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Nanning Suxinyue Import and 

Export Trading Co. LTD  (CN) 
No. 5E, Building 5, Ronghe Dadi Group 
4, Cuizhu Road 1, Qingxiu District, 
Nanning City, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; vòng 

bít [bộ phận của máy]; đá mài [bộ phận của máy móc]; đầu mũi khoan [bộ phận máy 
móc]; súng dùng để phun sơn. 
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(210) 4-2018-21681 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nanning Suxinyue Import and 

Export Trading Co. LTD  (CN) 
No. 5E, Building 5, Ronghe Dadi Group 
4, Cuizhu Road 1, Qingxiu District, 
Nanning City, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; chổi than [điện]; máy phát điện; 
lõi ứng điện [bộ phận của máy]; máy khí nén; máy hàn điện. 

 

 
(210) 4-2018-21682 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(731) SHENZHEN XINGGUOSHIDAI 

DIGITAL CO., LTD  (CN) 
201 2F Building B1 of Cunnan Industry 
Park, Shui Dou Lao Wei Village, 
Longhua New District., Shenzhen, China

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện 
thoại thông minh; đường dây truyền dữ liệu; bộ ống nghe điện đài; thiết bị sạc; cục nguồn 
di động. 

 

 
(210) 4-2018-21684 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(300) 87/750,065 10.01.2018 US 

(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Mason Vitamins, Inc.  (US) 

15750 NW 59th Avenue, Miami Lakes, 
Florida 33014, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Vitamin và chất bổ sung vitamin và khoáng chất; chất bổ sung khoáng chất; 
chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng có chứa chất 
chống ô-xi hóa; chất bổ sung can xi; chất bổ sung dinh dưỡng để điều hòa cơ thể, cụ thể là 
chất điều chỉnh đường huyết, chất tăng cường năng lượng, chất tăng cường lưu thông, chất 
giảm căng thẳng, chất điều hòa thải độc gan, chất hỗ trợ triệu chứng mãn kinh và tăng 
cường tiêu hóa, chất bổ sung từ thảo mộc cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho 
sức khỏe xương khớp, cụ thể là, glucosamine và chondroitin, collagen, axít hyaluronic; 
chất bổ sung ăn kiêng để tăng cường ham muốn tình dục và hiệu suất tình dục và quản lý 
cân nặng. 
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(210) 4-2018-21687 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.3; A5.3.13; 26.13.25; 26.1.1 

(591) Xanh tím, xanh lơ, xanh lơ nhạt, đen, 

trắng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp ấp 1 
Tân Tây   (VN) 
ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thanh Hóa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa, lúa giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán lúa, lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-21688 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Nguyễn Xuân Hùng  (VN) 
T2804 tổ hợp nhà ĐN 28 tầng Làng 

QTTL, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; xe đạp ba 

bánh. 
 

(210) 4-2018-21689 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.9; A5.1.7; 5.1.1; 8.1.7; 8.1.15; 

A6.19.9; 26.11.3; 15.1.22 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đông Du 
Nguyễn  (VN) 
Số B3 Tô Hiến Thành, phường 3, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi.  
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(210) 4-2018-21691 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho mắt. 

 

 
(210) 4-2018-21692 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 Basel, Switzerland 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho mắt. 

 

 
(210) 4-2018-21693 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Phan Quang Vinh  (VN) 
311/4 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê, giải khát. 
 
 

(210) 4-2018-21694 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.9.24; 3.7.16; A3.9.7; A3.7.24 
(591) Xanh da trời, xanh than, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hoài  (VN) 
Khu du lịch Thiên Cầm, thị trấn Thiên 
Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-21695 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 1.15.24; A3.9.24 
(591) Xanh lơ, xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Hùng  (VN) 
Kè biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, 
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-21696 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 25.5.2; A25.7.22 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh đen, 

đen, trắng. 
(731) Nguyễn Hoài Thu   (VN) 

Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-21697 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.7.25; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, hồng nhạt, 

đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trương Xuân 

Cao  (VN) 
Xóm Bình Lý, xã Thạch Bình, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Giò chả, xúc xích, nem chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán giò chả, xúc xích, nem chua. 
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(210) 4-2018-21698 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Cam, xanh đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng 

Nhật  (VN) 
Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-21699 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.7.25; A25.7.3; 25.5.25; A8.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, hồng nhạt, 

đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá mạ. 
(731) Hộ kinh doanh Trương Xuân 

Cao  (VN) 
Xóm Bình Lý, xã Thạch Bình, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Giò chả, xúc xích, nem chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán giò chả, xúc xích, nem chua. 
 

 
(210) 4-2018-21700 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.9.24; A3.9.7; A8.5.15; 3.7.16; 

A3.7.24; 8.7.5; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng, bạc, trắng, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, trắng, cam, đỏ, xanh tím 
than, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, đen. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hoài   (VN) 
Khu du lịch Thiên Cầm, thị trấn Thiên 
Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến (mực khô, tôm khô, cá khô).  
 

Nhóm 35: Mua bán hải sản đã qua chế biến, hải sản tươi sống.  
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(210) 4-2018-21702 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
(731) Shenzhen Anpuda 

Networking Technology Co., 
Ltd.   (CN) 
No.1, 202 Block 6, No.3 Xiaan Road, 
Puxia Liuyue Community, Henggang 
Street, Longgang District, Shenzhen City, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; vật liệu cho 

mạch điện chính [dây, dây cáp]; sợi cáp quang; sợi để truyền âm thanh và hình ảnh; thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; hộp đấu nối [điện].  

 

 
(210) 4-2018-21703 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 26.5.1 
(731) Guangzhou ZEO Electronics 

Science & Technology 
Limited   (CN) 
Floor 1-2, No.9, Yiheng Street, 
Yongxing East Road, Baiyun District, 
Guangzhou City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn dùng cho xe cộ; đèn xe máy; đèn pha xe ô tô; đèn pha xe cộ; đèn ô tô 
[chiếu sáng].  

 

 
(210) 4-2018-21705 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam 
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau tay bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
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(210) 4-2018-21706 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau tay bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2018-21707 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; A17.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương, tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Hồng Đăng  
(VN) 
Phòng 601, tòa nhà Phương Nga, lô 
C6/D6 khu ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện cho khách hàng ngoài tố 
tụng, dịch vụ pháp lý khác.  

 
 

(210) 4-2018-21708 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 13.1.6; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Đức Phương  (VN) 
160 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; khảo sát kinh doanh; nghiên cứu về thương mại; dịch 
vụ cố vấn điều hành kinh doanh; marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ thuê ngoài [hỗ 
trợ kinh doanh, dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác].  

 
 

(210) 4-2018-21710 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 17.1.19; 26.4.3 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông REC Việt Nam  (VN) 
Số 116 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ lồng tiếng; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ người mẫu cho 

các nghệ  sĩ; dịch vụ sáng tác nhạc; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu], nhiếp ảnh; sản 

xuất phim video; hãng phim truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 

hình; dịch vụ phòng thu âm, dịch vụ viết kịch bản phim, kịch. 
 

 
(210) 4-2018-21712 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn 

Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch men 

ốp lát; gạch thẻ; gạch granite).  
 

 
(210) 4-2018-21713 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn 

Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dụng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch men 

ốp lát; gạch thẻ; gạch granite).  
 

 
(210) 4-2018-21714 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Mai Anh Linh  (VN) 
02 Mạc Thị Bưởi, thôn Thanh Xuân 2, xã 

Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, balô, mũ (nón). 
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(210) 4-2018-21715 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20; A5.1.5; A5.1.16; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
76/22B/24 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp; 
dịch vụ tắm hơi; xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2018-21716 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A20.1.5; A26.3.5; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Việt Dũng  (VN) 
150/7/2 Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nghiền mực; máy bế hộp; máy dán hộp; máy cắt giấy; máy bồi giấy; máy 

ép nhũ.  
 

 
(210) 4-2018-21717 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Lê Việt Dũng  (VN) 
150/7/2 Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc. 
 

 
(210) 4-2018-21718 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.1; 26.4.4 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng Gia Bảo  (VN) 
925/2 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công, xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ thi công nội thất, 
tư vấn xây dựng. 
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại 
thất công trình; tư vấn kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2018-21719 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 2.9.8; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Thị Bích Hợp  (VN) 
26 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán bún, miến, phở; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị nấu ăn.  
 

 
(210) 4-2018-21721 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Chardon Taiwan 

Corporation   (TW) 
No.37, Min Chie Rd., Tung Lo Industrial 
Park, Miao Li Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu nối dây điện tách rời được dùng cho cáp điện cao thế; đầu nối dây điện 
ngắt tải; đầu nối nguồn điện; đầu nối phích cắm điện; thanh chống sét (bộ khử quá điện 
áp); máy biến thế điện; ống bọc ngoài mối nối dùng cho dây cáp điện; vỏ bọc dùng cho 
dây cáp điện; đầu nối dây cáp; đầu nối điện cách điện. 

 

 
(210) 4-2018-21722 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bê tông 

thương phẩm XK Việt - Mỹ  
(VN) 
Phố Khánh Vân, phường Ninh Khánh, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng, vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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(210) 4-2018-21723 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(591) Xám, vàng, đen. (540) 

  

(731) Trần Thị Cẩm Nhung  (VN) 
511 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn (bán sỉ) và bán lẻ mỹ phẩm, các thiết bị và dụng cụ dùng cho 
điêu khắc phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da, xoa bóp (massage).   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy, huấn luyện yoga.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ điêu khắc phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ chăm 
sóc da; dịch vụ xoa bóp (massage).  

 
 

(210) 4-2018-21724 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Tố Nga  (VN) 
181/37/13 Phan Đăng Lưu, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-21725 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14 
(731) DDK Group Co., Ltd. Taiwan 

Brach  (TW) 
12F-10, No.213, Chaofu Rd., Xitun 
Dist., Taichung City 40757, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bộ phận của xe đạp, cụ thể là khung xe đạp; bánh xe đạp; đệm chống 
va đập cho xe đạp; bọc yên xe đạp; yên xe đạp. 

 
 

(210) 4-2018-21726 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.6 
(731) DDK Group Co., Ltd. Taiwan 

Brach  (TW) 
12F-10, No.213, Chaofu Rd., Xitun 
Dist., Taichung City 40757, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bộ phận của xe đạp, cụ thể là khung xe đạp; bánh xe đạp; đệm chống 
va đập cho xe đạp; bọc yên xe đạp; yên xe đạp. 

 

 
(210) 4-2018-21727 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vân 
Long Thủy  (VN) 
181 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2018-21728 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lưỡi cắt gạch, đá cắt, đá mài, lưỡi khoan, lưỡi khoét.  
 

 
(210) 4-2018-21729 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh dương, xanh tím than, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần VTC Dịch vụ 

Di động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ trung gian thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2018-21730 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.4.1; A3.4.4; A26.11.8; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, nâu. 

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Minh Hoàng  (VN) 
Số nhà 44, ngõ 274 phố Nam Dư, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các loại: máy cắt kim loại đặt cố định, 

máy nén khí, máy phun xịt, ống dây chịu áp lực cao, dây máy đầm rung bê tông, dây 

xoắn, máy hàn, máy bơm nước, công cụ cầm tay: máy khoan cầm tay, máy mài, máy mài, 

máy bào, máy cưa gỗ, máy cắt gạch, máy đầm rung, máy đầm rùi, máy đầm xoa, máy 

đầm bàn.  
 

 
(210) 4-2018-21731 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHU, SHANGMING   (CN) 

No.40, Longchi Village, Yanduhe Town, 

Badong County, Hubei Province, China.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-21732 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV Trọng 
Tín  (VN) 
Khu vực 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Ga; xăng; dầu điezel; dầu hỏa; nhiên liệu đốt, hỗn hợp nhiên liệu khí hóa.  
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(210) 4-2018-21733 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất VMC   (VN) 
27/29 đường số 8, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-21735 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán bar; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ quán cafe.  
 

 
(210) 4-2018-21736 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.3.2; 

A17.2.2 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh bất động sản SAPHIRE  
(VN) 
Phòng 1&2, lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê 

Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê.  

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 
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(210) 4-2018-21737 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 

(591) Tím, vàng, trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Lương Tuấn Vũ   (VN) 
G9, 10, Phạm Văn Đồng, phường An Hải 

Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-21738 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 21.3.7; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển sân gôn Chí Linh   (VN) 
Số 445 đường Nguyễn Thái Học, KDC 

Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là: cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-21739 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(731) Công ty TNHH sản xuất dây 
điện & thiết bị điện Trần Phú  
(VN) 
Thôn Nam Hưng, xã Nam Lợi, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây điện thoại; hộp nối đầu dây (điện); cáp điện; phích điện và các 

loại tiếp xúc khác (nối điện); dây ăng ten. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1191 

(210) 4-2018-21740 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.3; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh cốm, xanh cốm nhạt.
(731) Lê Quý Toản   (VN) 

Thôn Mãn Xoang, xã Kim Đường, huyện 

ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-21741 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 18.3.23; 18.3.21; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thành Đông  (VN) 
752/16 Bình Giã, phường 10, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-21742 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TFB Việt Nam  
(VN) 
Số 347 đường Trần Phú, phường Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 31: Rau, hoa quả tươi, hạt giống.  
 

 
(210) 4-2018-21743 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Bình Mai  
(VN) 
72/790 Nguyễn Văn Dung, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước giặt, nước rửa kính, nước rửa chén, nước lau sàn.  
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(210) 4-2018-21744 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế BTA   (VN) 
Số 3/11/178 Tây Sơn, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2018-21745 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.3.4; 7.11.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bất động 
sản và Đầu tư xây dựng Hà 
Nội  (VN) 
Tầng 4, số 18, ngõ 7, phố Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng, phá dỡ các công trình xây dựng, dịch vụ giám sát 
việc xây dựng công trình, cho thuê thiết bị xây dựng.  

 

(210) 4-2018-21746 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kỷ Thắng   (VN) 
Cụm 10 xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang.  
 
 

(210) 4-2018-21748 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 4.3.19; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời, đỏ thẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên du lịch Rồng 
Hoàng Gia  (VN) 
Số 50/1Y, tổ 13, KP 2, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ 
vận tải hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch).  

 
 

(210) 4-2018-21749 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vitexco  (VN) 
222 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2018-21750 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Phi Yến  
(VN) 
161b/62 - 161b/64 Lạc Long Quân, 
phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến; xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; xây dựng khu nghỉ dưỡng.   

 

Nhóm 40: Bảo quản và gia công tổ chim yến; bảo quản và gia công hàng nông sản, thủy 
sản.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng nhà nuôi chim yến; tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi 
chim yến; thiết kế kiến trúc xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; khai thác tài nguyên yến sào (tổ chim yến); khai thác 
thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2018-21751 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Phi Yến  
(VN) 
161b/62 - 161b/64 Lạc Long Quân, 
phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến; xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; xây dựng khu nghi dưỡng.  

 

Nhóm 40: Bảo quản và gia công tổ chim yến; bảo quản và gia công hàng nông sản, thủy 
sản.   
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng nhà nuôi chim yến; tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi 
chim yến; thiết kế kiến trúc xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; khai thác tài nguyên yến sào (tổ chim yến); khai thác 
thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2018-21752 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Phi Yến  
(VN) 
161b/62 - 161b/64 Lạc Long Quân, 
phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến; xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; xây dựng khu nghỉ dưỡng.   

 
Nhóm 40: Bảo quản và gia công tổ chim yến; bảo quản và gia công hàng nông sản, thủy 
sản.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng nhà nuôi chim yến; tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi 
chim yến; thiết kế kiến trúc xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; khai thác tài nguyên yến sào (tổ chim yến); khai thác 
thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2018-21753 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Tân á Đông  (VN) 
Số 26/3A Phan Văn Hớn, tổ 13, ấp Tiền 
Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm; gỗ lát sàn; thanh gỗ để ốp tường; gỗ dán; 
gỗ xây dựng. 

 

Nhóm 20: Mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; đồ gỗ mỹ thuật; bàn; ghế 
ngồi; bình phong [đồ đạc]; phụ kiện lắp ráp cửa sổ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm gỗ thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ lát sàn, 
thanh gỗ để ốp tường, gỗ dán, gỗ xây dựng, mành che trong nhà có dát những thanh gỗ 
mỏng, đồ gỗ mỹ thuật, bàn, ghế ngồi, bình phong, phụ kiện lắp ráp cửa sổ không bằng 
kim loại. 
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(210) 4-2018-21754 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 1.15.23; 26.3.4 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SHAT   (VN) 
20/28/30 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (không phải là đồ bảo hộ hay chuyên dụng); 
mũ nón (trang phục); thắt lưng (phụ kiện dùng cho trang phục); găng tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2018-21755 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A2.1.18; 2.1.1; 5.7.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại tổng hợp 
Sơn Hà  (VN) 
Số 8, đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quán bia, rượu; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-21756 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.18; 1.15.23; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại tổng hợp 
Sơn Hà  (VN) 
Số 8, đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quán bia, rượu; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-21757 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh dương nhạt, trắng. (540) 

  

(731) Công ty CP nhựa Tân Phú  (VN) 
314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa gia dụng: cốc nhựa, muỗng nhựa, rổ nhựa, giỏ nhựa.  
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(210) 4-2018-21758 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.25; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Thép An Phát   (VN)
Số nhà 206, ngách 2/12, ngõ 2, tổ 2, 
phường Xuân Phương, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công theo yêu cầu của khách hàng các sản phẩm thêu tay.  
 

 
(210) 4-2018-21759 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất nhập khẩu Phước Ngọc  
(VN) 
Số 225/1, Lê Hồng Phong, khu phố 
Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2018-21760 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 1.15.17; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Phong  
(VN) 
923 Lê Hồng Phong, phường Phước Long,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí.  
 
 

(210) 4-2018-21761 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A9.9.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
Vĩnh Uy II  (VN) 
Lô 20 đường N13, khu công nghiệp Đất 
Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2018-21762 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.1.2; 26.1.11 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, xanh dương, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây dựng & 
Thương mại 12   (VN) 
21/3C khu phố 4, phường Hiệp Thành, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2018-21763 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.1.6; A5.1.16; A7.1.12; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây dựng & 
Thương mại 12   (VN) 
21/3C khu phố 4, phường Hiệp Thành, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình.  
 

 
(210) 4-2018-21764 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.8; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Đen, cam, đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thẩm mỹ viện 
Sailing  (VN) 
103 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện, phẫu thuật tạo hình, phun 

chân lông mày, phun môi, chăm sóc da.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21765 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, da cam, đỏ, hồng, vàng, nâu, xanh 

lá mạ. 

(540) 

  

(731) Phí Thị Hằng Dương   (VN) 
Số nhà 39, ngách 57/15, tổ 10, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội        

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm làm từ bột ngũ cốc: giò chay, nem chay, dồi chay, thịt ba chỉ chay, 
đùi gà chay, thịt viên chay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm làm từ bột ngũ cốc: giò chay, nem chay, dồi chay, thịt ba 
chỉ chay, đùi gà chay, thịt viên chay.  

 

Nhóm 43: Quán ăn chay.  
 

 
(210) 4-2018-21766 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xám, 

vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thủy lợi Lập Thạch  (VN) 
Thôn Rừng Trám, xã Xuân Hòa, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc          

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình thủy lợi, công trình dân dụng, công trình công cộng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế các công trình thủy lợi (thiết kế bản vẽ xây dựng đập, kè, công 
trình dân dụng và công cộng).  

 

 
(210) 4-2018-21767 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Discovery   (VN) 
Phòng 606 lô C6 ô D6, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại; tổ chức triển lãm cho mục đích quảng cáo, bán hàng.  

 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính; đầu tư dự án bất động sản; đầu tư dự án xây dựng; tài chính 
chứng khoán.  
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; xây dựng các công trình công cộng, dân dụng, đường sắt; 
trang trí nội ngoại thất công trình.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, 
hành khách.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích giáo dục, văn hóa, giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán ăn; quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-21768 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh Mai  (VN) 
361/39/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh        
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp.  
 

 
(210) 4-2018-21769 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.11.3; A6.19.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá mạ, trắng, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dana Green 
Food   (VN) 
20 Trần Bình Trọng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng     

 
(511)   Nhóm 29: Mít sấy; xoài sấy; dứa (thơm) sấy; chuối sấy; thanh long sấy; chanh dây sấy; vỏ 

bưởi sấy; khoai lang sấy. 
 

 
(210) 4-2018-21770 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.2 

(591) Xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Hòa NEST  
(VN) 
006A lô 2 cư xá Thanh Đa, đường Thanh 

Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến sào đã qua sơ chế, yến sào chế biến.  
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(210) 4-2018-21771 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 1.15.23 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; marketing; 
cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện 
thoại di động; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ điện 
thoại; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 

Nhóm 41: Thông tin giáo dục; thông tin văn hóa; thông tin thể thao; thông tin giải trí.   
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
 

 
(210) 4-2018-21774 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.3; A24.15.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Ajinomoto Co., Inc.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1 -Chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp; phân bón; phân bón lá; chế phẩm axit amin được sử dụng 
như phân bón; chế phẩm để cải thiện đất (hóa chất); chế phẩm để cải tạo đất (hóa chất); 
hóa chất để cải tạo đát; axit amin (hóa chất); chế phẩm axit amin (hóa chất); chế phẩm 
điều hòa sinh trưởng rễ cây trồng; chế phẩm làm tăng trưởng rễ cây trồng; hóa chất kích 
thích rễ cây trồng; phân bón lá và hóa chất kích thích rễ cây trồng dùng để kháng bệnh 
cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2018-21775 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BODYFRIEND Co., Ltd.  (KR) 

[Zipcode: 06302] 163, Yangjaecheon-ro, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị y tế; 
thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cho cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21776 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) BODYFRIEND Co., Ltd.  (KR) 

[Zipcode: 06302] 163, Yangjaecheon-ro, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; ghế xoa bóp 
cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cho cơ thể dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21777 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21778 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21779 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21780 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fusi  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21781 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bodyfriend Co., Ltd.  (KR) 

[Zipcode: 06302] 163, Yangjaecheon-ro, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị y tế; 
thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cho cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21782 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bodyfriend Co., Ltd.  (KR) 

[Zipcode: 06302] 163, Yangjaecheon-ro, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; ghế xoa bóp 
cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cho cơ thể dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-21783 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bodyfriend Co., Ltd.  (KR) 

[Zipcode: 06302] 163, Yangjaecheon-ro, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị y tế; 
thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cho cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-21784 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bodyfriend Co., Ltd.  (KR) 

[Zipcode: 06302] 163, Yangjaecheon-ro, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị y tế; 
thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cho cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-21785 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bodyfriend Co., Ltd.  (KR) 

[Zipcode: 06302] 163, Yangjaecheon-ro, 
Gangnam- gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; ghế xoa bóp 
cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cho cơ thể dùng cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-21787 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh lá mạ, đen, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần á Châu Tài 
Nguyên  (VN) 
37 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin giá cả, phân tích và dự báo thị trường; xúc tiến 
thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-21788 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fusi  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21789 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fusi  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21790 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.5.1; 26.4.9; 26.5.11 
(591) Đỏ, trắng, đen, tím nhạt, xanh da trời, 

tím, ghi. 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21791 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.13.1; 26.1.2; 26.1.6; 2.1.1; 2.9.19; 

A19.3.4 
(591) Đen, trắng, xám, vàng, vàng cam, hồng 

nhạt, tím sẫm, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thức phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21792 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ, đỏ sẫm, hồng phấn.
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thức phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21793 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khỏe Việt Nam   (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thức phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21794 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thức phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21795 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 
mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; các dịch vụ xét nghiệm y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21796 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 
mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; các dịch vụ xét nghiệm y tế.  
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(210) 4-2018-21797 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A17.2.2; 2.9.10; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng nhũ, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; các dịch vụ xét nghiệm y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21798 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1; A17.2.2; 2.9.10 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; các dịch vụ xét nghiệm y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21800 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và phát triển công 
nghệ Sơn Tùng   (VN) 
152 đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; kính mắt thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán mũ (nón) bảo hiểm, ba lô, túi xách, ví, kính mắt thời trang.  
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(210) 4-2018-21801 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) RUI XIANG INTERNATIONAL 

INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 
14F.-1, No. 489, Sec. 2, Taiwan Blvd., 
West Dist., Taichung City 40309, Taiwan

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
phòng trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; 
dịch vụ nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống của Nhật Bản.  

 

 
(210) 4-2018-21802 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Công nghệ Điện tử 
Viễn thông Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 47/31, tổ 18, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu thu truyền hình kỹ thuật số; loa; âm ly; ti vi; micro (ống phóng thanh); đầu 
đĩa. 

 

 
(210) 4-2018-21803 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Vàng ánh kim, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SALA KIM   (VN) 
105 đường số 3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nấm đã được bảo quản, nấm tươi, hoa quả tươi, hoa quả đã qua chế 
biến, rau tươi, rau đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-21804 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Vàng ánh kim, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SALA KIM   (VN) 
105 đường số 3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; hoa quả tươi; rau tươi.  
 

 
(210) 4-2018-21805 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Vàng ánh kim, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SALA KIM   (VN) 
105 đường số 3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; hoa quả đã qua chế biến; rau đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi; hoa quả tươi; rau tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi, nấm đã được bảo quản, hoa quả tươi, hoa quả đã qua chế 
biến, rau tươi, rau đã qua chế biến.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ nội thất.  

 

 
(210) 4-2018-21806 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Vàng ánh kim, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SALA KIM   (VN) 
105 đường số 3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản hoa quả đã qua chế biến; rau đã qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2018-21808 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1F., no.10, Wuquan 2nd rd., Xinzhuang 
dist., new Taipei city 24892, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải [vải sử dụng trong ngành dệt]; nỉ [vải sử dụng trong ngành dệt]; chăn bông; 

khăn phủ giường [vải dệt]; chăn; tấm phủ giường [khăn trải giường]. 
 

Nhóm 25: áo sơ mi; bộ quần áo; áo choàng ngoài; áo mưa; áo nịt len thể thao; áo choàng; 
găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; quần áo. 
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(210) 4-2018-21809 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) LEYANT INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No.66, Ln. 375, Sec. 2, Sanfeng Rd., 
Fengyuan Dist., Taichung City 42073, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị làm nóng nước; cái chụp thông gió; 
quạt thông gió; quạt gió chạy bằng điện dùng cho mục đích thông gió [điều hòa không khí]. 

 
 

(210) 4-2018-21810 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 19.7.1; 26.1.2; A6.3.14 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh lò rượu Tư 
Thanh  (VN) 
Số 219 ấp An Thành, xã An Tây, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 
 

(210) 4-2018-21811 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.21; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh   (VN) 
Tổ 6, ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi; giống cây bơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả bơ tươi và giống cây bơ.  
 
 

(210) 4-2018-21814 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH MTV Giải Trí SC  

(VN) 
Lầu 4 Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn (lucky draw).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
(thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách sạn; nhà dưỡng lão.  

 

 
(210) 4-2018-21815 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.4; A1.1.9 
(591) Xám, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV Giải Trí SC  

(VN) 
Lầu 4 Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.    

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
(thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách sạn; nhà dưỡng lão.  

 

 
(210) 4-2018-21816 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.4; A1.1.9 
(591) Xám, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV Giải Trí SC  

(VN) 
Lầu 4 Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn (lucky draw).  
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(210) 4-2018-21817 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xanh. 
(731) Lê Nguyễn Nhật Linh   (VN) 

Số 122 đường Hà Huy Tập, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; hộp đựng đồ trang 

sức; kẹp cài cà vạt; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối trang sức, kim loại quý, quần áo, giày dép, khăn quàng cổ, 
cà vạt, đồ phụ kiện thời trang, đồ chơi, văn phòng phẩm, bút, giấy, các ấn phẩm như sách, 
báo, tạp chí, tã giấy trẻ em, thức ăn dành cho trẻ em, xe đẩy dành cho trẻ em, đồ đạc dùng 
trong gia đình, văn phòng và trường học; xuất nhập khẩu trang sức, kim loại quý, quần áo, 
giày dép, khăn quàng cổ, cà vạt, đồ phụ kiện thời trang, đồ chơi, văn phòng phẩm, bút, 
giấy, các ấn phẩm như sách, báo, tạp chí, tã giấy trẻ em, thức ăn dành cho trẻ em, xe đẩy 
dành cho trẻ em, đồ đạc dùng trong gia đình, văn phòng và trường học.  

 

 
(210) 4-2018-21819 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Võ Công Hai  (VN) 

Căn hộ C/C 25.5 - 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-21820 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần MEDI FRANCE 

- Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 19, đường Trần Quang 
Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; chế phẩm hóa học dùng cho dược phẩm; thảo 
dược.  

 

 
(210) 4-2018-21822 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) JIANGSU AITEFU STOCK CO., LTD.  

(CN) 
No. 84 Gonger Road, East of 84th 
Avenue, Jinhu County Industrial Park, 
Huai 'an City, Jiangsu Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; ô tô điện; xe cộ hai bánh; xe lăn dùng cho người tàn tật; xe 

scutơ bốn bánh; xe đạp điện; xe đạp ba bánh chạy điện; xe cộ cho việc đi lại bằng đường 
ray; xe đẩy [xe cộ]; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là xe đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2018-21823 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.3.23 
(731) JIANGSU AITEFU STOCK CO., LTD.  

(CN) 
No. 84 Gonger Road, East of 84th 
Avenue, Jinhu County Industrial Park, 
Huai 'an City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; ô tô điện; xe cộ hai bánh; xe lăn dùng cho người tàn tật; xe 

scutơ bốn bánh; xe đạp điện; xe đạp ba bánh chạy điện; xe cộ cho việc đi lại bằng đường 
ray; xe đẩy [xe cộ]; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là xe đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2018-21824 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hồ Trọng Tín  (VN) 

Số nhà 88, đường Nguyễn Tất Thành, tổ 
4, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, 
tỉnh Đăk Nông 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê. 
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(210) 4-2018-21825 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.19; A9.9.15 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nghé 

Store  (VN) 
Số 114E, Lý Thường Kiệt, phường 7, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, giày thể thao.  
 
 

(210) 4-2018-21826 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.8 
(591) Vàng, nâu, ghi, đen. 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Công trình Kiến Trúc  
(VN) 
Thôn Đại Vỹ, xã Liên Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-21827 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21828 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-21829 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; 25.1.9; A25.1.10; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xanh úa, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển và thương mại nhà 
đẹp JULIE  (VN) 
Số 22, ngách 219, ngõ 97 đường Định 
Công Thượng, tổ 2, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ; sofa; giường; tủ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu (bàn, ghế); mua bán các sản phẩm bàn, ghế, 
giường, tủ.  

 

 
(210) 4-2018-21831 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 3.2.1; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, trắng, ghi, hồng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOAA  (VN) 
Số 88 đường số 7, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo.  

 

 
(210) 4-2018-21832 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.21; 5.7.10; A7.1.9; 

A6.19.9; A6.19.16 
(591) Nâu, cam, vàng. 
(731) VINA A&A LIMITADA   (CL) 

Parcela Santa Elena s/n, Sector Santa 
Rita, Pirque, Chile  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2018-21833 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZENWATCH  
(VN) 
Số 2 hẻm 495/1/30 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; vỏ đồng hồ; bộ phận chuyển động của đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; 

đồng hồ chạy điện; hộp đựng đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2018-21834 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.4; A3.4.24 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Thắng  (VN) 
Số 162 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); giầy dép; khăn quàng 

cổ.  
 

 
(210) 4-2018-21835 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Thắng  (VN) 
Số 162 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); giầy dép; khăn quàng 

cổ.  
 

 
(210) 4-2018-21836 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV XNK 
METAL   (VN) 
Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 68, phường 
Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ đo: thước mét.  
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(210) 4-2018-21837 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV XNK 
METAL   (VN) 
Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 68, phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: kìm cắt, cờ lê, mỏ lết, mũi khoan, mũi đục, đá cắt 

sắt, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cưa, kéo cắt dùng để làm vườn, đầu bắn vít, bộ lục giác, thước 

mét (thước đo bằng kim loại), dao rọc giấy, khóa cửa, tô vít, búa, thiết bị bơm lốp ô tô và 

bơm lốp xe máy, đầu khẩu, máy bào, súng bắn keo.  
 

 
(210) 4-2018-21839 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh lam, cam, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
trực tuyến FUNiX  (VN) 
Số nhà 40, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 

được); xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể 

tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 16: Sách; sách hướng dẫn dạy học; báo chí; xuất bản phẩm dạng in, tạp chí xuất 

bản định kỳ; bản tin.  
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ 

chức các cuộc thi giáo dục; tổ chức các khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo 

điện tử trực tuyến; gia sư. 

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm không tải xuống được để 

kiểm tra, hướng dẫn và chấm điểm giáo dục; cung cấp dịch vụ máy chủ cho các nội dung 

số trên mạng internet; cung cấp dịch vụ máy tính để tạo ra cộng đồng, diễn đàn trực tuyến 

cho người dùng trao đổi thông tin liên quan đến các chủ đề giáo dục; tư vấn trong thiết kế 

và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn bảo mật máy tính. 
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(210) 4-2018-21840 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.11; 1.15.1 

(591) Trắng, xanh dương, hồng đậm, vàng, 

xanh cổ vịt. 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-

ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn lái xe an toàn cho xe cộ hoặc xe máy; dịch vụ giáo dục và giảng 

dạy liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể thao hoặc kiến thức tổng quát; sản xuất phim 

băng hình trong lĩnh vực hướng dẫn lái xe an toàn cho xe cộ hoặc xe máy [không dành 

cho phim ảnh hoặc chương trình truyền hình và không dành cho quảng cáo hoặc xuất bản 

công khai]; sản xuất phim băng hình trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể 

thao [không dành cho phim ảnh hoặc chương trình truyền hình và không dành cho quảng 

cáo hoặc xuất bản công khai]; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các buổi hội thảo liên quan 

đến việc lái xe an toàn cho xe cộ hoặc xe máy; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các buổi hội 

thảo; thư viện tài liệu tham khảo trực tuyến về sách kỹ thuật số, sách điện tử và tạp chí 

xuất bản định kỳ trong lĩnh vực lái xe an toàn cho xe cộ hoặc xe máy; thư viện tài liệu 

tham khảo trực tuyến các ấn phẩm điện tử trong lĩnh vực lái xe an toàn cho xe cộ hoặc xe 

máy; thư viện tài liệu tham khảo trực tuyến về sách kỹ thuật số, sách điện tử và tạp chí 

xuất bản định kỳ; thư viện tài liệu tham khảo trực tuyến các ấn phẩm điện tử; sản xuất 

phim hình ảnh động liên quan đến lái xe an toàn cho xe cộ hoặc xe máy; phân phối phim 

hình ảnh động liên quan đến lái xe an toàn cho xe cộ hoặc xe máy; sản xuất phim hình 

ảnh động; phân phối phim hình ảnh động; tổ chức, sắp xếp và tiến hành các cuộc thi lái xe 

an toàn cho xe cộ hoặc xe máy; tổ chức, sắp xếp và tiến hành các giải đua ô tô; tổ chức, 

sắp xếp và tiến hành các giải đua xe máy. 
 

 
(210) 4-2018-21841 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 18.3.2; A26.11.13; 26.11.3 

(591) Xanh tím, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Tấn 
Phát  (VN) 
Tổ 1, ấp Tân Đông, xã Tân Quới, huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu nước mắm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21842 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Hợp tác xã cam sành Khánh 

Nhân  (VN) 
ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu quả cam tươi.  
 

 
(210) 4-2018-21843 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 1.3.1; 26.7.5; A6.19.9; 26.11.3; 

A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Sáu Thạnh  

(VN) 
Số 51, ấp Nhất, xã Ngãi Tứ, huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bún; bánh phở; bánh hủ tiếu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu bún, bánh phở, bánh 
hủ tiếu.  

 

 
(210) 4-2018-21847 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; A5.3.13; A8.5.3 
(591) Nâu đỏ, hồng nhạt, xanh lá cây, nâu, trắng.
(731) Cơ sở sản xuất chả lụa Quốc 

Đạt   (VN) 
Số 312, quốc lộ 62, khu phố 3, phường 1, 
thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Giò lụa (chả lụa); chả quế; giò thủ; nem nướng. 
 

Nhóm 35: Mua bán giò lụa (chả lụa), chả quế, giò thủ, nem nướng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21848 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Mẫn   (VN) 
Sạp số 166, 167, chợ khu phố 2, phường 
2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi.  
 
 

(210) 4-2018-21849 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Hồng đậm, nâu đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng.
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Kim Lanh   (VN) 
Số 44, hẻm Lê Lợi, khu phố 1, phường 1, 
thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu nếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu nếp.  
 

 
(210) 4-2018-21850 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Hồng đậm, đỏ, nâu đỏ, vàng, xanh lá 

cây, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Ngọc 

Hằng   (VN) 
Đường Lý Thường Kiệt, chợ cũ, phường 
1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá lóc khô (khô cá lóc); cá trê khô (khô cá trê); thịt trâu khô (khô trâu); thịt bò 
khô (khô bò). 

 

Nhóm 35: Mua bán cá lóc khô (khô cá lóc), cá trê khô (khô cá trê), thịt trâu khô (khô 
trâu), thịt bò khô (khô bò), mắm cá chốt, mắm cá linh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21851 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh quán lẩu dê 

Hoàng Thám   (VN) 
Số 259 quốc lộ 1, khóm 1, phường 7, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-21852 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh trang trại 

Minh Quang  (VN) 
Tổ 7, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); rau (đã chế biến); trái cây được chế biến; trứng; sữa.  
 

Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè (trà); ca cao; hạt tiêu; gia vị.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; trái cây và rau quả tươi; hạt giống; cây tự nhiên; thức ăn cho 
động vật.  

 

Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ các sản phẩm nông nghiệp như thịt, cá, rau, trái cây, được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và sản phẩm làm từ sữa, gạo, cà phê, chè, ca cao, 
hạt tiêu, gia vị, động vật sống, trái cây và rau quả tươi, hạt giống, cây tự nhiên, thức ăn 
cho động vật thông qua hệ thống siêu thị, qua điện thoại, qua giao dịch trực tuyến và 
thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái.  
 
 

(210) 4-2018-21853 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 5.7.1; A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, xanh lá, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KC Hà Tĩnh  (VN) 
Km 9, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, 
xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo; bún; miến.  
 

Nhóm 35: Mua bán lúa gạo, bún, miến.  
 

 
(210) 4-2018-21854 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh non, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KC Hà Tĩnh  (VN) 
Km 9, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, 
xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bún; miến.  
 

Nhóm 35: Mua bán lúa gạo, bún, miến.  
 

 
(210) 4-2018-21855 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 16.1.13 
(591) Vàng cam, vàng nhạt, đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng 

LÊ   (VN) 
Khu du lịch Thiên Cầm, thị trấn Thiên 
Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-21857 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.15; 3.9.18; A11.1.6 
(591) Xám đậm, trắng, vàng nâu nhạt, vàng 

cam. 
(731) Dương Thị Thuận   (VN) 

Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-21858 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 18.3.21; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Trọng Nhiên   (VN) 

Tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Thiên Cầm, 
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-21859 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A6.3.2; 6.6.2; A6.3.5; A6.3.3; 3.7.16; 

A3.7.24 
(591) Xanh đen, xanh da trời, xanh dương, 

xanh dương đậm, xanh lá, xanh non, đỏ, 
trắng, đen. 

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Cửa 
Nhượng   (VN) 
Thôn Nam Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-21860 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 26.3.4 
(591) Hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Vũ Minh  (VN) 
152 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21861 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hợp  (VN) 
Thôn Tô, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc giam đau; thảo dược; thuốc dùng cho nha khoa; dược phẩm dùng cho 

nha khoa; chế phẩm dược; chế phẩm kích thích sự mọc răng. 
 

(210) 4-2018-21862 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.11.11; A3.11.24 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến 
Sáng  (VN) 
Thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, hải sản đã qua chế biến, mắm ruốc.  

 

Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, nước mắm, mắm ruốc.  
 

 
(210) 4-2018-21863 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.9.1; 3.11.11; A3.11.24; A26.11.12 

(591) Trắng, xám bạc, đen, cam, hồng, nâu đất, 

xanh lá, xanh dương, xanh lá đậm. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến 
Sáng    (VN) 
Thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, hải sản đã qua chế biến, mắm ruốc.       

 

Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, nước mắm, mắm ruốc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-21864 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh thiết bị nội 

thất inox Trường Phát   (VN) 
37/8 tổ 08, khu phố Tân Phước, phường 
Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hiết bị vệ sinh, hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho 
đường ống van khóa nước, vòi hoa sen, phễu lọc rác, dụng cụ nhà tắm và nhà bến như: 
bồn cầu, khay đựng xà phòng, hộp đựng giấy vệ sinh, chậu rửa chén bằng inox, chậu rửa 
chén bằng đá, chậu rửa chén bằng sứ, gương soi mặt và kệ gương, móc áo, thanh inox để 
máng khăn, ống đựng đũa, thìa, kệ đựng kem và bàn chải đánh răng kệ để dao thớt, giá 
treo quần áo, khăn, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ đề đồ, giá đỡ (đồ đạc), chậu rửa chén 
(bát) gắn cố định, bồn cầu, bồn tắm, chậu rửa tay.  

 

 
(210) 4-2018-21865 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Cơ sở Ngọc Thắng   (VN) 

259/16 khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bi vệ sinh, hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho 

đường ống, van khóa nước, vòi hoa sen, phễu lược rác, dụng cụ nhà tắm và nhà bếp như: 
bồn cầu, khay đựng xà phòng, hộp đựng giấy vệ sinh, chậu rửa chén bằng inox, chậu rửa 
chén bằng đá, chậu rửa chén bằng sứ, gương soi mặt và kệ gương, móc áo, thanh inox để 
máng khăn, ống đựng đũa, thìa, kệ đựng kem và bàn chải đánh răng, kệ để dao thớt, giá 
treo quần áo, khăn, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để đồ, giá đỡ (đồ đạc), chậu rửa chén 
(bát) gắn cố định, bồn cầu, bồn tắm, chậu rửa tay. 

 

(210) 4-2018-21866 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Mai Văn Phúc   (VN) 

83/28 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); loa; bộ trộn âm (mixer); 
ống nói (micro); máy thu hình (tivi). 
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(210) 4-2018-21867 (220) 03.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.21; 1.15.15; A5.5.20; 1.15.11 
(591) Đỏ, tím, xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng   (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2018-21868 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.1.14; A1.1.2; A1.1.12; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
chiếu sáng WENLIAN Việt Nam  
(VN) 
Tầng 1,2,3, tổ hợp nhà ở để bán kết hợp 
văn phòng và dịch vụ thương mại, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng cho các dự án; đèn trần; đèn trùm; đèn uốn; đèn điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí, thiết bị chiếu sáng, các đồ 
trang trí; dịch vụ bán các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí, thiết bị chiếu sáng, các đồ 
trang trí trong cửa hàng, trung tâm thương mại và trong các dự án; dịch vụ phân phối các 
loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí, thiết bị chiếu sáng, các đồ trang trí trong cửa hàng, 
trung tâm thương mại và trong các dự án; dịch vụ xuất nhập khẩu các loại đèn chiếu sáng, 
đèn trang trí, thiết bị chiếu sáng, các đồ trang trí; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán buôn và bán lẻ. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trong các dự án; sửa chữa và bảo dưỡng các 
loại đèn chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2018-21869 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Lê Uyên Phương   (VN) 
Số 20 Bà Triệu, phường 2, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng        

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; hạt tiêu.   
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Nhóm 33:  Rượu gạo; đồ uống có cồn, trừ bia; rượu mạnh [đồ uống].  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống, khách sạn, cung cấp nơi thuận tiện cho việc 
cắm trại; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-21870 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xám, trắng, bạc. 

(540) 

  

(731) Lê Uyên Phương  (VN) 
Số 20 Bà Triệu, phường 2, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; hạt tiêu.   
 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; rượu mạnh [đồ uống].    
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn; cung cấp nơi thuận tiện cho việc 
cắm trại; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-21871 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xám, trắng, bạc. 

(540) 

  

(731) Lê Uyên Phương  (VN) 
Số 20 Bà Triệu, phường 2, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ em; thực phẩm chức năng; chế phẩm trị liệu dùng để tắm; muối 

dùng cho nước khoáng để tắm; phụ phẩm của quá trình xử lý hạt ngũ cốc dùng cho mục 
đích ăn kiêng hoặc mục đích y tế. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như là: dao; muỗng (thìa); nĩa; kéo.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; đồng 
hồ; nhẫn [đồ kim hoàn]; kim cương; hoa tai. 

 
Nhóm 16: Tranh màu nước; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 
gói; bìa cứng đã gập bằng giấy. 

 
Nhóm 20: Giường ngủ; ghế gỗ; tủ gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; đệm, nệm.  

 
Nhóm 21: Lư đốt xông nước hoa; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ 
chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; tách, chén, cốc.  

 
Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; máy móc và thiết bị chơi bow-ling; gậy đánh gôn; 
thiết bị tập thể dục; vợt; cần câu cá. 
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Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa chua.  

 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; rượu mạnh [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2018-21872 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.7.22 

(591) Nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Đoàn Bảo Tín  (VN) 
Số 6/1 B Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng          

 

(511)   Nhóm 30: Chocolate; bột cacao; cà phê; bánh kẹo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; chuỗi cà phê; quán nước giải khát; dịch 

vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-21873 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Dương Cẩm Tú  (VN) 
Số 21 Nguyễn Trãi, phường Phuớc Tiến, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán cơm gà; quán nước giải khát; dịch 

vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-21874 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25 

(591) Xanh nước biển, tím, vàng cam. 

(731) Công ty TNHH thú nhồi bông 
Diễm Trúc  (VN) 
Số 36A đường 197, tổ 5, phường Tân 

Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh đồ chơi cho trẻ em, thú nhồi bông, chăn, drap, gối, nệm. 
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(210) 4-2018-21875 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5; A17.1.2; A24.17.8; 26.4.9 
(591) Xanh, cam, vàng, đen, tím. 
(731) Công ty TNHH xe gắn máy 

Thái  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà Lim 2, số 62A đường 
Cách Mạng Tháng 8, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Hộp pin; hộp ắc quy; bình ắc quy. 
 

 
(210) 4-2018-21876 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A24.15.11; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần Trung Khuê  

(VN) 
Số 23 Thủ Khoa Huân, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nghĩa trang. 
 

(210) 4-2018-21877 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Phạm Phú 
Gia  (VN) 
Số 212B Bình Trị Đông, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; vòi hoa sen; chậu vệ sinh; bồn rửa tay. 
 
 

(210) 4-2018-21878 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn và chất bôi trơn. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21879 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn và chất bôi trơn. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21880 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn và chất bôi trơn. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21881 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô. 
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Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn và chất bôi trơn. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21882 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn và chất bôi trơn. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21883 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn và chất bôi trơn. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-21884 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 7.3.11 
(591) Cam, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Đầu 
tư Hà Nội  (VN) 
Tầng 13, tòa nhà HH3 Sudico, khu đô thị 
Mỹ Đình, đường Mễ Trì, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Bất động sản: dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-21885 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Trắng, vàng nhạt, xanh dương sẫm. 

(540) 

  

(731) Tăng Hồng Vũ  (VN) 
P40-41-E2, Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa giả; hoa nhân tạo; vòng hoa nhân tạo; vòng hoa giả. 
 

Nhóm 31: Vòng hoa tươi; hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí. 
 

 
(210) 4-2018-21887 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.1.5; 26.1.1; A18.7.9 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cảnh Tuấn  (VN) 
Lp04 Trung Kính, tổ 42, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-21888 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần Tinh dầu 
thiên nhiên Hà Nội  (VN) 
Số 9 ngách 514/53 Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Thị Hằng  (VN) 
Thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; nước thơm; dầu 
gội đầu. 
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(210) 4-2018-21889 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại TPS Việt Nam  (VN) 
Thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình. 

 

 
(210) 4-2018-21890 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.11; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu APO  (VN) 
Số 21, tổ 17, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Tóc giả. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ Spa; dịch vụ làm tóc, chăm sóc tóc. 
 

 
(210) 4-2018-21891 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Duy Hạo  (VN) 
Số 34B Ngô Quyền, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2018-21892 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Đàm Đình Tiếp  (VN) 
Thôn Thiên Khánh, xã Quang Hưng, 
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhiệt miệng; dược phẩm; thuốc đông y; thảo dược. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán các sản phẩm: 
thuốc nhiệt miệng, thuốc nẻ, dược phẩm, thuốc đông y, thảo dược, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-21894 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang Hoa 
Minh Eva Moda  (VN) 
Số 63A phố Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt và mắt kính thời trang. 
 

Nhóm 18: Túi xách; vali; ví cầm tay; ba lô. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; dây thắt lưng (đồ thời trang). 
 

 
(210) 4-2018-21895 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty Cổ phần Dược Trung 

Ương 3  (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-21896 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá. (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tự Nhiên 
Hương  (VN) 
Số 90 đường Nguyễn Trãi, khóm 4, thị 
trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu chúc (chiết xuất từ trái chúc). 
 

 
(210) 4-2018-21897 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.2 
(591) Xanh, hồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thủy sản Huỳnh 
Tuấn  (VN) 
ấp An Long, xã An Bình, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
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(511)   Nhóm 29: Cá phi lê; cá không còn sống; cá được bảo quản; thực phẩm trên cơ sở cá. 
 

Nhóm 31: Cá còn sống. 
 

(210) 4-2018-21898 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thế Dũng  (VN) 
Số 140/48B Lý Tự Trọng, phường An 
Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón dùng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp; chế phẩm bảo quản thực phẩm. 

 
Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại. 

 

 
(210) 4-2018-21899 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A5.3.13; 26.4.2; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Dũng  (VN) 
Số 140/48B Lý Tự Trọng, phường An 
Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón dùng trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp; chế phẩm bảo quản thực phẩm. 

 
Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại. 

 

 
(210) 4-2018-21901 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.3.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thuế - kế 
toán Đại Thịnh Phát  (VN) 
Số 15/06, đường ĐHT 8, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; lập bản khai thuế; dịch vụ 

khai thuế.  
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(210) 4-2018-21902 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 14.7.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VPK  (VN) 
372/18/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán điện thoại di động; buôn bán máy tính; buôn bán phụ kiện điện thoại 
di động.   

 

 
(210) 4-2018-21903 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ. (540) 

 

(731) Ngô Thị Rô  (VN) 
Số 97 Lý Tử Tấn, tổ 7D, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-21904 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Vũ Văn Nhất  (VN) 
Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; 
dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các 
công việc liên quan đến pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ thừa phát lại.  

 
 

(210) 4-2018-21905 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, nâu, vàng.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
gia dụng Đông á   (VN) 
Số 19A/235 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, nồi áp suất điện, bếp nấu dùng điện, bình 
thủy điện, chảo dùng điện.  
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(210) 4-2018-21906 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Diệp Tuấn Anh  (VN) 

13/5/3 đường Nguyễn Trãi, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách 
sạn: dịch vụ nhà nghỉ (du lịch); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-21907 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; 25.1.5 
(591) Nâu, xanh rêu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ BONITA  (VN) 
Số 5 lô 01A, khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; chăm sóc sắc đẹp; 
phẫu thuật tạo hình.  

 
 

(210) 4-2018-21908 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiển  (VN) 
Số 9/27/145 ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt bò, các sản phẩm khác chế biến từ thịt bò, rau củ tươi, hải sản, 
thủy sản, tinh bột, đồ uống.  

 
 

(210) 4-2018-21909 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Cam, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ COOLBELL Việt Nam  
(VN) 
Số 19, ngõ 120, phố Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 18: Túi da, ví da, ba lô, túi xách. 
 

 
(210) 4-2018-21910 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.4 
(591) Nâu, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ COOLBELL Việt Nam  
(VN) 
Số 19, ngõ 120, phố Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Balô, túi xách, cặp xách, ví, bóp.  

 

 
(210) 4-2018-21912 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.20; A5.7.22; 26.4.4; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trường Phi Vũ  (VN) 
618/51/14 Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh, kẹo, trái cây; thương mại điện tử, cụ thể là: mua bán trực tuyến 

bánh, kẹo, trái cây.  
 

 
(210) 4-2018-21913 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Long  (VN) 
Số 19B, tổ 3, ấp 3, xã Long An, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay cao su dùng trong bảo hộ lao động (để phòng chống tai nạn) 
 

Nhóm 10: Găng tay cao su (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu găng tay các loại, giày dép cao su; thương mại điện 
tử, cụ thể là kinh doanh trực tuyến các sản phẩm bằng cao su như găng tay, giày dép; 
nhượng quyền thương mại.  
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(210) 4-2018-21915 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
kinh doanh địa ốc Quốc Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 218, khu 2, tổ 11, khu phố An Hòa, 
phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-21916 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ENERIGHT 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

(210) 4-2018-21917 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ENERIGHT 
Việt Nam   (VN) 
Biệt thự 01, lô 96, khu đô thị mới C2 
Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 

tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm tù bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-21918 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 20.5.1; 25.1.6 

(591) Xanh, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lý  (VN) 
384 Trường Sa, phường 02, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Khóa học tu phật, học đạo phật cho các trẻ em, người lớn.  
 

 
(210) 4-2018-21919 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 

(591) Đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
Ngọc Phương Anh  (VN) 
178/4 đường Cô Giang, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-21920 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ tươi, nâu, 

hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu quản trị kinh 
doanh Hiệp Quốc  (VN) 
37 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

Nhóm 42: Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, chất lượng sản phẩm.  
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(210) 4-2018-21921 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Nữ Hoàng  (VN) 
Số 31B, ngách 51, ngõ 155 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-21922 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Đỗ Thị Kiều Trang  (VN) 
2/245 ngõ 193 Văn Cao, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2018-21923 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần tiêu dùng 

quốc tế Nam Thành  (VN) 
A15, lô 15 khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà bông; dầu gội; dầu xả; sữa tắm; sữa rửa mặt.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2018-21924 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Lệ Hoa  (VN) 
Khóm 2, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1242 

(511)   Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; chăn; vỏ đệm; vỏ gối; 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2018-21925 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Bưu 
chính Viễn thông Sài Gòn  (VN)
10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; môi giới vận chuyển hàng hóa; chuyển phát thư tín; chuyển 

phát bưu kiện tận nơi; chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín. 
 

 
(210) 4-2018-21926 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, cam, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INDULGE Việt 
Nam  (VN) 
Số 48/31 đường TX 25, khu phố 2, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm trên cơ sở yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; yến mạch làm thực phẩm cho con người; bánh kẹo 
đường; hạt Quinoa, đã chế biến.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thực phẩm trên cơ sở yến mạch, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, yến mạch làm thực phẩm cho con 
người, bánh kẹo đường, hạt Quinoa, đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-21927 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; A26.1.18; 26.5.1 
(591) Trắng, xám, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Salon  
(VN) 
152 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay.  
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(210) 4-2018-21928 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.3.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Chung Sức Vina  
(VN) 
Số 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm; son môi; mặt nạ làm 
đẹp; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-21929 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, đen, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Sức Vina  
(VN) 
Số 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm; son môi; mặt nạ làm 
đẹp; dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2018-21930 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Nâu, vàng kem, nâu cam, xám. 
(731) Lê Thị Thanh Hường   (VN) 

Số nhà 98 phố Hàng Bạc, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; quán ăn phục vụ bánh canh. 

 

 
(210) 4-2018-21931 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 15.1.13 
(591) Da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty hữu hạn xi măng 
LUKS (Việt Nam)  (VN) 
Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
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(210) 4-2018-21932 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.4.4 
(591) Xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại SHEHSHIN RESINS   (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán giày dép (keo dán dùng trong công 
nghiệp); hóa chất dùng cho giày dép.  

 

 
(210) 4-2018-21933 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại SHEHSHIN RESINS   (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán giày dép (keo dán dùng trong công 
nghiệp); hóa chất dùng cho giày dép.  

 

 
(210) 4-2018-21934 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CoCreation Grass 

Corporation   (CN) 
No.66 East Guangzhou Rd., Chuzhou, 
Huai'an, Jiangsu, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; marketing; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho ngưới khác]; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ.  

 
 

(210) 4-2018-21935 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.25 
(731) Han Wonkuk   (KR) 

2nd Floor 17, Yeonseo-ro 4-gil, 
Eunpyeong-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước dưỡng da; huyết thanh dưỡng da (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); son môi; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-21936 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.11; A6.19.11; 26.1.2 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

tím than, trắng. 
(731) Lê Văn Thực   (VN) 

Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa dê; pho mát; sữa chua.  
 

 
(210) 4-2018-21937 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Hanisul 

Vietnam   (VN) 
76 Nguyễn Thiện Thuật, phường 02, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại; trưng bày sản phẩm.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (spa).  
 
 

(210) 4-2018-21938 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Asia Outdoor 

Sport Travel Gear   (VN) 
Số 86, đường 41, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ xuất nhập khẩu: quần áo, giày, dép, mũ (nón), thắt 

lưng, găng tay, mắt kính, ba lô, túi xách, dụng cụ leo núi, dụng cụ cắm trại, dụng cụ dã 

ngoại, dụng cụ thể thao (dùng để tập thể dục, chơi thể thao). 
 

 
(210) 4-2018-21939 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; 2.3.8; 26.4.3; 26.4.9; 26.13.25; 

24.9.1; 2.9.1 

(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem bôi mặt; sữa tắm; mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2018-21940 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.4; A3.7.24; 4.3.20 

(591) Vàng, cam, đỏ, xám, trắng. 

(731) Đoàn Thị Hoài   (VN) 
Thôn Xuân Sơn, xã Thúy Sơn, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa (thẩm mỹ viện); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; làm tóc; trang điểm; chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2018-21941 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Vàng. 

(731) Văn phòng luật sư Đỗ Hữu 
Chiến   (VN) 
28D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 

tụng (dịch vụ pháp lý); thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật.  
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(210) 4-2018-21942 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2 
(591) Vàng, xám. 
(731) Văn phòng luật sư Đỗ Hữu 

Chiến   (VN) 
28D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 
tụng (dịch vụ pháp lý); thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật. 

 
 

(210) 4-2018-21943 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Ngọc Lan  (VN) 
Phòng A3/1/17 chung cư Sài Gòn Town, 
số 83/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Lông mi giả, 
 

 
(210) 4-2018-21944 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Số 351/1/33 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-21945 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 24.13.1; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thiết kế & 

truyền thông Kiến Việt   (VN) 
Số 35, ngõ 44 đường Phạm Thận Duật, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; câu lạc bộ nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 
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Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; 
thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng, công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2018-21946 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.5.1; 24.13.1 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thiết kế & 

truyền thông Kiến Việt   (VN) 
Số 35, ngõ 44 đường Phạm Thận Duật, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; câu lạc bộ nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; 
thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng, công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2018-21947 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bành Đức Phong  (VN) 

Số 159A phố Lê Đại Hành, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; đồng hồ điện tử; đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ 
đeo tay; hộp đựng đồng hồ (trưng bày); đồng hồ bấm giờ.  

 

 
(210) 4-2018-21948 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21949 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21950 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21951 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1250 

(210) 4-2018-21952 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.17; A19.3.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21953 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 25.7.25; 5.5.19; A19.3.4; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

trắng xám, đỏ, đen, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đố thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21954 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A19.3.4 
(591) Trắng, tím sẫm, hồng phấn, đỏ, tím nhạt, 

xám, tím. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đố thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21955 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21956 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21957 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1252 

(210) 4-2018-21958 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28   (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21959 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược liệu Trung Ương 28   (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21960 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-21961 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A19.3.4; 1.15.23; 25.7.20; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương sẫm, xanh cô ban, 

hồng nhạt, xanh cô ban nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T   (VN) 
Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-21962 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Cam, tím, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Sỹ Ngọc (Huy)  (VN) 
Thôn á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-21963 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Dư Minh Đông   (VN) 
23 đường số 2, khu tái định cư cảng Phú 
Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2018-21964 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
23 đường số 2, khu tái định cư cảng Phú 
Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu. 
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(210) 4-2018-21965 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Vương Ngọc Thiện  (VN) 
257/17 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-21966 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
23 đường số 2, khu tái định cư cảng Phú 
Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu. 

 

(210) 4-2018-21967 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
23 đường số 2, khu tái định cư cảng Phú 
Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-21968 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.11 
(591) Cam, trắng, đen, hồng, vàng, xám đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Ngọc Loan  (VN) 
92/9 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh có nguồn gốc từ ngũ cốc (bánh nậm, bánh lọc). 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh nậm, bánh lọc, bún bò.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn: quán bún bò.  
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(210) 4-2018-21969 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ mận. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Green 
World Việt Nam  (VN) 
Số 81 Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm 
chức năng dùng trong y tế.  

 

Nhóm 30: Rong biển/tảo biển [gia vị]; gia vị.  
 

Nhóm 31: Tảo/rong biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật; tảo, 
chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật; tảo Rovilla cho tiêu dùng con 
người hoặc động vật; rau tươi. 

 

 
(210) 4-2018-21970 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; 4.5.3; 4.5.2; 26.1.1; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Xanh đậm, trắng, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Quốc Minh Kỳ  (VN) 
Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, xà phòng, mỹ phẩm, nước hoa.  
 

 
(210) 4-2018-21972 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A15.9.18 
(731) GUANGZHOU TIANPU ELECTRICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
No.8 Jintian Rd, Jintian Industrial Area, 
Huadong Town, Huadu District, 
Guangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu; vỏ hộp loa; thiết bị giám sát, trừ loại dùng cho mục 
đích y tế; màng chắn [âm thanh]; loa phóng thanh; micrô; vành loa cho máy tăng âm; vật 
liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; màn hình vidêô. 
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(210) 4-2018-21973 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.13.1 

(731) GUANGZHOU TIANPU ELECTRICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

No.8 Jintian Rd, Jintian Industrial Area, 

Huadong Town, Huadu District, 

Guangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị chiếu hình; thiết bị thu hình; loa phóng thanh; màn hình 

vidêô; vỏ hộp loa; thiết bị nghe nhạc cầm tay; điện thoại không dây; máy tính xách tay 

(notebook). 
 

 
(210) 4-2018-21976 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A24.15.13; 24.15.1; 26.15.3; 18.3.23; 

7.1.6; 7.3.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần hóa sinh 
Vàm Cỏ Đồng Nai  (VN) 
Tổ 32, ấp 1, xã Phước Khánh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 39: Kho hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu giữ 

tàu thuyền; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); hậu cần vận tải; vận tải hàng hoá 

(bằng đường thủy); vận tải bằng tàu thuyền. 
 

 
(210) 4-2018-21977 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.4.24 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
AOBOER Việt Nam  (VN) 
413/18/1A Lê Văn Quới, khu phố 5, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi cơm điện, bộ nồi nấu không dùng điện, ấm đun nước. 
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(210) 4-2018-21978 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 
Thôn Vân An, xã Lương Phong, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nhà tắm (chậu rửa, bồn tắm, bồn rửa mặt, vòi hoa sen); thiết bị vệ sinh 

(vòi xịt nước trong nhà vệ sinh, bồn cầu). 
 

 
(210) 4-2018-21979 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.11; A11.1.19 

(591) Xám, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 
Số nhà 19, đường Nguyễn Du, tổ dân phố 

5, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê cụ thể: cà phê rang xay; cà phê hạt; cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2018-21980 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xanh cốm, xanh lá cây đậm. 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Việt Hàn  (VN) 
Số 11, lô S3, khu đô thị Chùa Hà Tiên, 

xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch để 

tẩy trang (không chứa thuốc); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); 

chế phẩm để tắm (không chứa thuốc). 
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(210) 4-2018-21981 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Trắng, tím, hồng, da cam, vàng, xanh đen.
(731) Smart Global Counsulting 

Co., Ltd  (KR) 
58, Yeong jung-ro, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn đào tạo; dịch vụ cung cấp các khóa học về thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ công nghệ Hàn Quốc, 
dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2018-21982 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.1.18; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vầng Mây Sáng  
(VN) 
282/4/28A, đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 

 
(210) 4-2018-21983 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vầng Mây Sáng  
(VN) 
282/4/28A, đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 

 
(210) 4-2018-21984 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vầng Mây Sáng  
(VN) 
282/4/28A, đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
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(210) 4-2018-21985 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vầng Mây Sáng  
(VN) 
282/4/28A, đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 

 
(210) 4-2018-21986 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.11.22; A16.1.5 
(731) Luck Asia Pacific Limited  (TW) 

3F., No.295, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., 
Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền dẫn viễn thông qua mạng giá 
trị gia tăng. 

 

 
(210) 4-2018-21987 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Orion Corporation  (KR) 

13, Baekbeom-Ro 90 Da-Gil, Yongsan-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; 
nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không chứa cồn; đồ uống tăng lực. 

 

 
(210) 4-2018-21988 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Enping Sandy Audio 

Equipment Co., Ltd.  (CN) 
No. 123, XinPing South Rd., Enping, 
Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; micrô; vỏ hộp loa; màng chắn [âm thanh]; loa; 
thiết bị truyền phát âm thanh; loa phóng thanh; máy thu thanh và thu hình; vành loa cho 
máy tăng âm. 
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(210) 4-2018-21989 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.9 
(731) NBS INTELLECTUAL SDN. BHD.  

(MY) 
I-3-3, Blok I, Setiawalk, Persiaran 
Wawasan, Pusat Bandar Puchong, 47160 
Puchong, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Biên tập dữ liệu kinh doanh; phân phát hàng mẫu; dịch vụ công bố/quảng cáo 
sản phẩm, dịch vụ mới cho người khác; chức năng văn phòng; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh; quản trị kinh doanh, cụ thể là quản trị kinh doanh các chương trình hoàn trả cho 
người khác; điều tra thương mại; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh liên quan đến nhận 
dạng doanh nghiệp; lập các báo cáo thống kê tài khoản; quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh trong khuôn khổ hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

 
 

(210) 4-2018-21990 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.3.5; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất ATECH  (VN) 
Số 251 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ khuếch đại âm 
thanh; loa; bộ trộn âm thanh; đầu máy hát karaoke. 

 
 

(210) 4-2018-21991 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.4 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất ATECH  (VN) 
Số 251 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ khuếch đại âm 
thanh; loa; bộ trộn âm thanh; đầu máy hát karaoke. 
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(210) 4-2018-21992 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.2.1; 26.1.1; A3.2.24; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, đỏ, nâu, nâu 

đậm, xanh lá cây, xanh da trời nhạt, xanh 

da trời đậm, hồng. 

(731) YUNNAN TOBACCO 

INTERNATIONAL CO., LTD.  (CN) 

No.345 Panjing Street, Panlong District, 

Kunming, Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-21993 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 4.3.20; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Đỏ, cam đậm, cam nhạt, vàng chanh, 

xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Sài Gòn 
Phú Đông  (VN) 
Số 10 Lương Định Của, khu phố 3, 

phường Bình Khánh, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản; 

dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-21994 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.2.24; 3.2.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, đỏ, nâu, nâu 

đậm, xanh lá cây, xanh da trời nhạt, xanh 

da trời đậm, hồng. 

(731) YUNNAN TOBACCO 

INTERNATIONAL CO., LTD.  (CN) 

No.345 Panjing Street, Panlong District, 

Kunming, Yunnan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2018-21995 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.7; 26.1.1; A5.11.13; 1.15.23 
(591) Trắng, nâu đậm, da cam đậm. 
(731) Nguyễn Thị Đệ  (VN) 

Số 10 -  TT2 khu nhà ở tại 96-96B phố 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 
 

(210) 4-2018-21998 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.5; 24.9.1; 26.4.2 
(731) T-ONE INC.  (KR) 

#1502 Samsung Lacville, 662, Hosu-ro, 
Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
10401, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; trà; trà dạng bột trên cơ sở các chất từ lá trà; cà phê [đã 
được rang, nghiền thành bột, tán thành hạt nhỏ, hoặc ở dạng đồ uống]; ca cao [đã được 
rang, nghiền thành bột, tán thành hạt nhỏ, hoặc ở dạng đồ uống]; kẹo; bột trà xanh; bột mì 
có thể ăn được; sản phẩm trên cơ sở ngũ cốc đã chế biến; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2018-21999 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; ca cao; mứt kẹo; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-22000 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la; ca cao; mứt kẹo; bánh ngọt.  
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(210) 4-2018-22001 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la, ca cao; mứt kẹo; bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2018-22003 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hào 
Quang VINA  (VN) 
34 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn, đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn trần, đèn chùm.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị nội thất; lắp đặt và sửa chữa đèn, đèn trang trí; 
lắp đặt hệ thống điện.  

 

 
(210) 4-2018-22004 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, vàng nhạt, trắng.
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Nhà Việt  (VN) 
Nhà số 52, ngõ 171 đường Nguyễn Ngọc 
Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ cho thuê chỗ nghỉ tạm thời; căn hộ cao cấp cho 

thuê làm chỗ ở tạm thời; cho thuê căn hộ làm chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2018-22005 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Florever Co., Ltd.   (JP) 

Kanda 91 Bldg. 5F, 1-8-3, Kajicho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 31: Hoa cắt cành; hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên và hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2018-22006 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TOIO LIMITED  (HK) 

Unit D, 10/F, Gee Chang Hong Centre, 
65 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk 
Hang District, Hong Kong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 18: Túi; túi cho thể thao; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách 
tay; ví bỏ túi; túi sách học sinh; túi mua hàng; va li; túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giầy cao cổ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); quần áo; áo 
choàng ngoài; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); mũ; áo vét (quần áo); giầy; áo gi-lê; áo 
mưa; giầy cổ thấp; dép tắm; quần bơi; quần áo dùng ở bãi biển; án váy; bộ áo liền quần 
(trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo choàng; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; 
váy; dép đi trong nhà; tất ngắn cổ; giầy thể thao; áo thun ngắn tay; quần dài; tấm che nắng 
(đồ đội đầu).  

 
 

(210) 4-2018-22009 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 2.9.1; 3.1.8; 1.15.21 
(731) Trần Thành Long  (VN) 

16/43 Lê Khắc Cần, tổ 7 phường Phù 
Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chất khử mùi cho vật nuôi; dầu 
gội khô; dầu gội cho động vật [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; dầu gội cho vật 
nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]. 

 
 

(210) 4-2018-22012 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.11.1; A3.11.24; A16.3.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Hải Uyên   (VN) 
Tổ 2 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước thơm xức tóc; chế phẩm uốn tóc; keo xịt tóc; 
sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-22013 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng cam, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Trương Trung Thành  

(VN) 
Số 76 tổ 2, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-22014 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Mancom  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chế biến sẵn trên cơ sở gạo; trà (chè); cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-22015 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty Cổ Phần Dược Thảo 

Phúc Vinh  (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2018-22016 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SRS Pharmaceuticals Pvt. Ltd.  

(IN) 
601-605, 6th Floor, Marathon Max 
BLDG, No. 2, Mulund Goregaon Link 
Road, L.B.S Marg, Mulund (W), 
Mumbai-400 080, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế 
 
 

(210) 4-2018-22017 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.8; 25.7.25 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh, xám, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Giang Nam  
(VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà.  
 

 
(210) 4-2018-22018 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.8; 25.7.25 
(591) Xanh, trắng, nâu, xám, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Giang Nam  
(VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà.  
 
 

(210) 4-2018-22019 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.8; 25.7.25 
(591) Xanh lam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Giang Nam  
(VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà.  
 
 

(210) 4-2018-22020 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Shanghai Zhenjing 

Industrial Co, Ltd.   (CN) 
Rm. 796H, Suit E, 7/F, No. 137, Haining 
Rd., Hongkou District., Shanghai, China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm 
thời (khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ nhà dưỡng lão; 
dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin di động để cung cấp thức ăn; cung 
cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ căng tin.  

 

 
(210) 4-2018-22021 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Shenzhen Kingboll 

Electronic Technology 
Co.,Ltd.   (CN) 
No.2A78-2A79, 2 Floor, Kang Le 
Building, Huaqiangbei Subdistrict, 
FutianDistrict, Shenzhencity, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; tai nghe không dây cho điện thoại thông minh; sạc pin không dây; 
pin điện dự phòng, có thể nạp lại được (rechargeable electric batteries); giá đỡ cho điện 
thoại di động; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; dây cáp truyền dữ liệu; phim nhựa 
được trang bị như lớp vỏ bọc và cung cấp hàng rào chống xước hoặc bảo vệ cho thiết bị 
điện tử như máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ 
thuật số, hệ thống định vị toàn cầu và trợ lý kỹ thuật số cá nhân [trừ bộ trò chơi]; vỏ bọc 
cho điện thoại di động; điện thoại: di động.  

 

 
(210) 4-2018-22024 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; 4.5.2; A5.5.20; 4.5.3 
(591) Vàng, nâu, trắng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Thủy Vũ  (VN) 
Số 19, ngách 1/12, ngõ 1, phố Đại Đồng, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-22025 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Nga  (VN) 
Xóm 13, thôn Đồng Quỹ, xã Nam Tiến, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ.  

 

 
(210) 4-2018-22029 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 24.15.21; 1.15.23 
(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ AKTECH 
Việt Nam  (VN) 
127 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu khoa học; dịch vụ thử 

nghiệm khoa học; chuyển giao kết quả nghiên cứu hoạt động khoa học công nghệ; tư vấn 
công nghệ; dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học.  

 

 
(210) 4-2018-22030 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại KL Việt Nam  (VN) 
50 đường số 1, khu dân cư Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ;  quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; giới thiệu 
sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-22031 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.4.6; 26.13.25 
(591) Xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế KOREA 
LEADERS   (VN) 
Số 93 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; phẫu thuật 

tạo hình; dịch vụ đỡ đẻ.  
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(210) 4-2018-22032 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, xám nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ và địa ốc INTERLAND  
(VN) 
Số 156 ngõ 460 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng 
dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng 
dạy. 

 

 
(210) 4-2018-22034 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.3.11; A11.1.5 
(591) Vàng cam, đỏ sẫm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên   (VN) 
192E Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-22040 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Minh Chương  (VN)
Số 131, tổ 3, thôn Phú Nguyên, xã Phú 
Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, cà phê, 
bánh kẹo, nghệ vàng [gia vị].  

 

 
(210) 4-2018-22041 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 

Việt Nam  (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.  
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(210) 4-2018-22042 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 

Việt Nam  (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2018-22043 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 

Việt Nam  (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2018-22044 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 

Việt Nam  (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2018-22045 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 

Việt Nam  (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.   
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(210) 4-2018-22046 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần SLIGHTING 

Việt Nam  (VN) 
Số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; pha đèn; cột đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2018-22047 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2018-22048 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2018-22051 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TOOFRUIT INDUSTRIES (HONG 

KONG) CO., LIMITED  (HK) 
Flat/Rm B 8/F Charming Bldg 72, 
Cheung Sha Wan Rd, KLN Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; serum dưỡng da không chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho mục đích 

vệ sinh; chế phẩm làm sáng da (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; sản phẩm làm sạch dùng 
để rửa mặt (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2018-22052 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TOOFRUIT INDUSTRIES (HONG 

KONG) CO., LIMITED  (HK) 
Flat/Rm B 8/F Charming Bldg 72, 
Cheung Sha Wan Rd, KLN Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa, thìa]; dao kéo; kéo; nhíp; dụng cụ cắt móng dùng điện hoặc 
không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cá nhân dùng điện hay không dùng điện. 

 

Nhóm 21: Bát (bát to); chai lọ; bộ đồ ăn [ngoại trừ dao, dĩa, thìa]; bình rót; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng; thùng chứa cách nhiệt. 

 
 

(210) 4-2018-22053 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TOOFRUIT INDUSTRIES (HONG 

KONG) CO., LIMITED  (HK) 
Flat/Rm B 8/F Charming Bldg 72, 
Cheung Sha Wan Rd, KLN Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dành cho tóc và da đầu; chế phẩm điều trị tóc 
(mỹ phẩm); dầu xả tóc; dầu chăm sóc tóc; dầu gội. 

 
 

(210) 4-2018-22054 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Marika Việt 
Nam   (VN) 
A-LK08 nền đất số 26,27 km 33 đường 
39A mới, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 
 

(210) 4-2018-22055 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Nguyễn Như Hoàng   (VN) 

Số 23/168 Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; 
thiết bị và máy âm thanh; máy tăng âm; bộ trộn sóng âm thanh.  

 
 

(210) 4-2018-22056 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phan Tiến Đạt  (VN) 
25/6 Nguyễn Văn Luông, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da; chất chiết xuất từ tảo dùng làm nguyên liệu cho 
mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tảo spirulina tươi (thực phẩm chức năng); tảo spirulina 
khô (thực phẩm/chức năng); thức uống chứa tảo spirulina (thực phẩm chức năng); thức ăn 
có chứa tảo spirulima (thực phẩm chức năng); chế phẩm từ tảo spirulina (thực phẩm/chức 
năng). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; căng tin.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ trị liệu; dịch vụ làm vườn; trồng cây để giảm thiểu lượng phát thải cácbon đioxit. 

 
 

(210) 4-2018-22057 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MR. KENICHI YAMANASHI   (JP) 

74-2 Inomiya-Cho, Aoi-Ku, Shizuoka, 
Japan, Post code 420-0001  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; xăng đan; giày; dép đi trong nhà; giày bệt; giày lười thể thao.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, đại lý ký gởi, phân 
phối, bán buôn, bán lẻ: đồ đi chân, xăng đan, giày, dép đi trong nhà, giày bệt, giày lười 
thể thao. 

 
 

(210) 4-2018-22058 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước, máy nén khí.  
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(210) 4-2018-22059 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần XNK công 
nghệ môi trường LHQ  (VN) 
Số 21, ngõ 2, tổ dân phố 2, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 
 

(210) 4-2018-22060 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.1.3; 4.2.20; 2.9.1; A2.3.16 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Góc Tiên  (VN) 
117/14 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 16: Hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch; thiếp chúc mừng; thiết bị cho việc treo 
tranh; sổ tay; dụng cụ giữ trang sách; bưu thiếp; tập anbom.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ vật trang trí [lưu động]; biển ghi tên, không bằng kim loại; 
khuôn góc cho khung tranh ảnh; giá đỡ khung tranh ảnh; khung ảnh.  

 

Nhóm 40: Làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật; xử lý giấy; in mẫu vẽ; in ảnh chụp; 
dịch vụ in; gia công gỗ. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch 
vụ viết chữ đẹp; dịch vụ giải trí; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp tiện ích giải trí.  

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế nội thất; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; tư vấn thiết kế trang web; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế công nghiệp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng các món ăn 
truyền thống Nhật Bản.  

 
 

(210) 4-2018-22061 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20; 5.13.4 
(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MARKET GO  
(VN) 
11Bis Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-22062 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Trương Thanh Khánh  (VN) 
328/12, Nguyễn Thị Đặng, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống âm thanh, máy khuếch đại âm tần, loa, hệ thống loa, máy quay đĩa.  
 
 

(210) 4-2018-22063 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

Nam Khánh  (VN) 
Số 44, ngõ 115, Núi Trúc, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2018-22064 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.5; 7.5.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ICC Hà Nội   (VN) 
Số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ tư vấn quản lý 
nhân sự.  

 

Nhóm 41: Tư vấn du học.  
 
 

(210) 4-2018-22065 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ICC Hà Nội  (VN) 
Số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ tư vấn quản lý 
nhân sự.  

 

Nhóm 41: Tư vấn du học.  
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(210) 4-2018-22066 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ICC Hà Nội   (VN) 
Số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ tư vấn quản lý 

nhân sự.  
 

Nhóm 41: Tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2018-22067 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế ICC Hà Nội  (VN) 
Số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ tư vấn quản lý 
nhân sự. 

 

Nhóm 41: Tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2018-22068 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày.  
 

 
(210) 4-2018-22070 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 26.2.7; 3.1.14; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM Hù Kiệt  
(VN) 
Tỉnh Iộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao, giày cao su, dép, giày.  
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(210) 4-2018-22071 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-22072 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.9; 1.15.15 
(591) Bạc, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và dạy nghề Phú 
Cường   (VN) 
212 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2018-22073 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 1.15.15; 26.4.2 
(591) Bạc, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và dạy nghề Phú 
Cường   (VN) 
212 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-22074 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.9; 1.15.15 
(591) Bạc, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và dạy nghề Phú 
Cường   (VN) 
212 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-22075 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.9; 1.15.15 
(591) Bạc, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và dạy nghề Phú 
Cường  (VN) 
212 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22076 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.2; 1.15.15 
(591) Bạc, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và dạy nghề Phú 
Cường  (VN) 
212 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22077 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.2; 1.15.15 
(591) Bạc, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và dạy nghề Phú 
Cường  (VN) 
212 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22078 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH nhà may Ngọc 

Bảo  (VN) 
Tổ 52C, khu 4, phường Cao Xanh, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; đồng phục. 
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo cho người khác; dịch vụ may vá quần áo cho người 
khác. 

 
 

(210) 4-2018-22079 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.4; 26.4.2; A14.7.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nguyên Đức  (VN) 
214 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); trà xanh và cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-22080 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Văn Thị Thanh Lệ  (VN) 
P202 nhà C4, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (đã qua chế biến); gia cầm (đã qua chế biến); các loại hạt đã được chế 
biến như: hạt điều, hạt đậu phộng được bóc vỏ tẩm gia vị; dầu thực vật. 

 

Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Rau sạch (chưa qua chế biến), hoa quả tươi (chưa qua chế biến). 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lương thực.  
 

Nhóm 40: Chế biến lương thực, thực phẩm như xay lúa, đánh bóng lúa, xay bột; dịch vụ 
bảo quản thực phẩm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-22081 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; 26.3.3; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Văn Thị Thanh Lệ  (VN) 
P202 nhà C4, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Rau sạch (chưa qua chế biến), hoa quả tươi (chưa qua chế biến). 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lương thực.  
 

Nhóm 40: Chế biến lương thực, thực phẩm như xay lúa, đánh bóng lúa, xay bột; dịch vụ 
bảo quản thực phẩm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2018-22082 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 2.7.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh lá 

mạ. 

(540) 

  

(731) Lương Thục Huệ  (VN) 
269/7 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị đun nước; bộ lọc nước 
uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thiết bị lọc nước uống, bình lọc nước uống, thiết bị đun 
nước, bộ lọc nước uống, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 
 

(210) 4-2018-22083 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) JI YICHENG  (CN) 

No. 584, Aolan Road, Jimo City, 
Shandong, China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần dài; đồ đội đầu; quần áo lót; áo len dài tay; áo khoác ngoài của 
phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; bộ quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần 
áo]; áo khoác ngoài; giày. 

 
 

(210) 4-2018-22085 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo và tư 
vấn Tâm Trí Tín  (VN) 
416/133 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Băng hình; đĩa nén; chương trình phần mềm máy tính cung cấp thông tin và 

hướng dẫn việc phát triển các kỹ năng giao tiếp kỹ năng lãnh đạo, phát triển chuyên môn 

và năng lực cá nhân và tập thể; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); xuất bản phẩm 

về máy tính dưới dạng đọc được (xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được); xuất bản 

phẩm về máy móc dưới dạng đọc được (xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được). 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; tài liệu giảng dạy; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể 

máy móc dùng cho mục đích này). 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; đào tạo kỹ năng mềm; xuất bản sách, video, audio và tài liệu 

phục vụ đào tạo; tổ chức các lớp học ngắn hạn. 
 

 
(210) 4-2018-22087 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương, xám, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chăm sóc 
Thông minh B2C  (VN) 
882D Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị điện tử; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
 

 
(210) 4-2018-22089 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Phan Văn Sang  (VN) 
16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2018-22090 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Phan Văn Sang  (VN) 
16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2018-22091 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phan Văn Sang  (VN) 
16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22092 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phan Văn Sang   (VN) 
16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22093 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phan Văn Sang  (VN) 
16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2018-22094 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Dương Phú Cường  (VN) 
1050/73, đường Quang Trung, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22096 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Dương Văn Thành  (VN) 

Khu dân cư mới, đội 13, thôn Hành Lạc, 
thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 
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(210) 4-2018-22097 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.5.3; 3.2.7 

(731) GUANGDONG PEARLFIELD & BALI 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

(No. 18, Langwan Road, Nanshui Town) 

Gaolangang Economic Zone Refinement 

Area, Zhuhai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Gôm [chất dính] dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích 

công nghiệp; chất dính dán áp phích quảng cáo; chất kết dính dùng cho đồ đi chân; mát tít 

dùng cho da thuộc; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-22098 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.2.7; A3.2.24 

(731) GUANGDONG PEARLFIELD & BALI 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

(No. 18, Langwan Road, Nanshui Town) 

Gaolangang Economic Zone Refinement 

Area, Zhuhai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Gôm [chất dính] dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích 

công nghiệp; chất dính dán áp phích quảng cáo; chất kết dính dùng cho đồ đi chân; mát tít 

dùng cho da thuộc; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-22099 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH Lan Cơ  (VN) 
Số nhà 7A, ngách 71/16, ngõ 71 phố 

Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chất để tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; dung 

dịch cọ rửa; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22100 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SGIFTS Việt Nam   (VN) 
Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm có nguồn 

gốc thảo mộc; kem làm trắng da.  

 

Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn tắm [trừ quần áo].  
 

 
(210) 4-2018-22101 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A24.15.7; 24.15.21; A26.11.9 

(731) Lê Thị Thanh Huyền  (VN) 
Phòng 2310, tòa nhà 34T Hoàng Đạo 

Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; tất; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, nguyên phụ liệu ngành may mặc, vải, vải lót, khóa (dùng 

cho quần áo), túi đựng bằng nhựa và bằng vải, mặt đai trang trí quần áo, nhãn mác quần 

áo.  
 

 
(210) 4-2018-22102 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) KABUSHIKI KAISHA FUJIYA  (JP) 

15-6, Otsuka 2-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; bánh mỳ; bánh kẹo; sôcôla; kẹo; bánh quy; bánh quy dẹt; bánh nướng; 

bánh ngọt; kem lạnh. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22104 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.8; 3.1.16; A11.3.7; 1.3.1; A1.1.9; 

19.7.1; A1.1.10; 2.9.1; 26.1.1 

(591) Vàng, hồng, xanh da trời, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ DIZI  
(VN) 
19 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em: bột đất sét các loại, các loại đồ chơi làm từ keo sữa, 

dung dịch làm đông, xốp.  
 

 
(210) 4-2018-22105 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phú   (VN) 
209 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nghỉ 

dưỡng (resort); dịch vụ quán rượu (bar); cho thuê lều trại.  
 

 
(210) 4-2018-22107 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A19.3.4; 2.9.1; 2.9.25; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Trắng, đỏ đun, vàng nhạt, vàng nhũ, 

xanh lá cây đậm, xám, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22108 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A19.3.4; A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

trắng xám, đỏ, đen, ghi, xanh cốm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-22109 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A19.3.4; A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

trắng xám, đỏ, đen, ghi. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2018-22110 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1287 

(210) 4-2018-22111 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco 
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22112 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22113 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22114 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22115 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco 
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22116 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22117 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22118 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22119 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco 
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-22120 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22121 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 

 
(210) 4-2018-22122 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
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(210) 4-2018-22123 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2018-22124 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)  Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 

 
(210) 4-2018-22125 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.6; A3.1.24; A3.1.25; 26.13.1 

(591) Trắng, da cam, đỏ, hồng, tím, xanh lá 

cây nhạt, đen, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hoa Thịnh 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 74, đường Hàm Nghi, phường 

Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai  
 

(511)   Nhóm 29: Nho khô; hạt đã chế biến. 
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(210) 4-2018-22126 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm 

lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng 
(tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; kem rửa 
mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng da; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn giấy có tẩm 
serum làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm nước thơm dưỡng da; chế phẩm trị 
mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế 
phẩm để tắm, không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc, không chứa thuốc; dầu gội đầu; 
chế phẩm mỹ phẩm dưỡng tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu 
thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng dùng khi cạo râu 
(hoặc cạo lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong); túi đựng đồ mỹ phẩm (không 
có đồ bên trong); túi dạng hộp để đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong); túi nhỏ để 
đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các đồ dùng cá nhân khác; túi, cụ thể là túi xách, túi 
mua hàng, túi đeo ở thắt lưng, túi đựng quần áo đi du lịch, túi tote (loại túi có thể xách 
hoặc đeo có thân túi lớn, hai quai xách song song), túi du lịch; xắc (túi nhỏ có dây đeo để 
mang theo người); túi nhỏ để đựng tiền; bao nhỏ đeo ở thắt lưng; túi (bao, túi nhỏ) bằng 
da thuộc để bao gói; ví đựng danh thiếp; túi cầm tay cho phụ nữ; ví bỏ túi; bao để móc 
chìa khóa; «; « chuyên dùng để che nắng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chổi (cọ/bút lông) dùng để bôi, 
thoa mỹ phẩm; chổi (cọ/bút lông) dùng để trang điểm; bàn chải móng tay/chân; dụng cụ 
để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm; nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang điểm 
mắt; bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng để giữ 
bút vẽ (để trang điểm) mắt, bút vẽ lông mày hoặc bút vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp 
đựng kem mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt (rỗng) sử dụng cho mục đích mỹ 
phẩm; hộp đựng đồ trang điểm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); hộp đựng 
mỹ phẩm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); lược chải tóc; lược chải tóc dạng 
bàn chải; dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; bơm cầm tay dùng để phân phối 
(chia) chế phẩm mỹ phẩm; dụng cụ phân phối (chia) xà phòng; hộp đựng xà phòng; búi 
lưới để tạo bọt dùng để rửa mặt bằng sữa rửa mặt hoặc xà phòng; dụng cụ phân phối 
(chia) dầu gội đầu, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) dầu tắm, không dùng điện; 
dụng cụ phân phối (chia) dầu tẩy rửa, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) nước 
thơm mỹ phẩm dạng sữa, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) nước thơm dùng cho 
da mặt, không dùng điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1293 

(210) 4-2018-22127 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh tím than. 
(731) Nguyễn Thị Hằng   (VN) 

Số 30 ngõ 75 đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)  Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng (trang phục); thắt lưng 

(trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-22129 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.3; 1.15.23; 1.13.1; 1.5.1 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VERTICAL 
SYNERGY VIET NAM   (VN) 
Phòng 5, tầng 6, tòa nhà Saigon Centre, 
65, Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, nhiên liệu rắn, lỏng, khí, hóa chất.  

 

 
(210) 4-2018-22130 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-22131 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
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(210) 4-2018-22132 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
 

 
(210) 4-2018-22133 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ thực phẩm quốc tế 101  (VN)
Phòng A06 tầng 1, tòa Home City, số 
177, tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà ướp lạnh; trà đã giã đông; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; bánh gato nhỏ (bánh ngọt). 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; xiro dùng 
cho đồ uống, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước hoa quả ép 
không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2018-22134 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.7 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX & TM Ngọc 
Long WINDOW  (VN) 
Thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: phụ kiện cửa 
(tay cài, bản lề vấu cài, thanh chuyển động cửa, khóa cửa, chống sao cửa, chốt cửa, bánh 
xe cửa, sò cửa).  

 

 
(210) 4-2018-22135 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.3, Chung Hua Road, HuKou, 
Hsinchu, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe chạy trên cát; xe đạp điện; ô tô; động cơ 
mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô. 

 
 

(210) 4-2018-22136 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) CHEN, CHIEN-HAO  (TW) 

No.51, Denggong Rd., Tamsui Dist., 
New Taipei City 251, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; nước hoa. 

 

Nhóm 35: Marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; thông 
tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2018-22137 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(731) ZHEJIANG JUITA SEWING 

MACHINE CO., LTD.  (CN) 

No. 2277 jingzhong road, jiaojiang, 

Taizhou, zhejiang, china 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; máy dùng cho công nghiệp dệt; bộ khởi động cho động cơ và máy 
nổ; thiết bị công nghiệp điện tử cụ thể là máy cán là vải; thiết bị công nghiệp điện tử cụ 
thể là máy hồ vải; trục cho máy; máy bơm; máy bện dây thừng nhỏ; máy gia công gỗ; 
máy nông nghiệp; máy gia công giấy.  

 

 
(210) 4-2018-22138 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá cây đậm, ghi. 
(731) L'OREAL  (FR) 

14 rue Royale, 75008  PARIS - France 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da. 
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(210) 4-2018-22139 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dinh Thái  (VN) 
Số 38, đường số 2, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khoan cầm tay chạy điện, dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; 

dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu khoan cầm tay chạy điện, dụng cụ cầm tay, không vận hành 
thủ công; giới thiệu sản phẩm; marketing; quản lý quá trình đặt hàng; thông tin kinh 
doanh.  

 

 
(210) 4-2018-22140 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 

Nam  (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 19: Vật liêu lát bằng gỗ; ván sàn gỗ; sàn lát không bằng kim loại; sàn gỗ ngoài trời; 

sàn làm từ vật liệu nhựa tổng hợp compozit (sàn giả gỗ); vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-22141 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH ADEN SERVICES 

Việt Nam (IFM)  (VN) 
177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 
(511)  Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ bảo vệ ban ngày và ban đêm; dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân; 

dịch vụ giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ tư vấn về an ninh và thực 
thể (người và tài sản). 
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(210) 4-2018-22142 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 3.1.8; 3.1.16 
(591) Đen, ghi, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH ADEN SERVICES 

Việt Nam (IFM)  (VN) 
177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)  Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ bảo vệ ban ngày và ban đêm; dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân; 

dịch vụ giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ tư vấn về an ninh và thực 
thể (người và tài sản). 

 

 
(210) 4-2018-22143 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Ghi, ghi sáng, đen, trắng, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH ADEN SERVICES 

Việt Nam (IFM)  (VN) 
177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ bảo vệ ban ngày và ban đêm; dịch vụ vệ sĩ cho cá 

nhân; dịch vụ giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ tư vấn về an ninh và 
thực thể (người và tài sản). 

 

 
(210) 4-2018-22144 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) FLENMAS SDN BHD   (MY) 

43, jalan tsb 1, Taman industri sg. 

buloh, 47000 sg. buloh, selangor, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ, chạy điện, không phải cho phương tiện giao thông trên bộ; tất cả 

trong nhóm 07.  
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(210) 4-2018-22145 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.8; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh, mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; 
bánh snack. 

 

 
(210) 4-2018-22146 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ZHANG ZHENLIANG   (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế phẩm 
dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2018-22147 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.13; 26.11.3; 26.3.23; A26.11.8 
(731) CHOU, CHIEN-CHUNG   (TW) 

18F., No.20, Sanmin Rd., Linkou Dist., 
New Taipei City 244, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; giá đỡ của kính đeo mắt; dây xích đeo của 
kính mắt; kính râm; dây của kính đeo mắt không gọng; bao kính đeo mắt; túi đựng kính 
đeo mắt; kính mắt 3D.  

 

Nhóm 18: Túi sách học sinh; ví bỏ túi; ba lô; vali du lịch; túi mua hàng; túi xách tay; cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu; vali [hành lý]; bao để móc chìa khóa; túi du lịch; túi dết; vali; cặp 
da; túi cho thể thao; túi cho người leo núi.  

 

Nhóm 25: Quần áo; váy; quần dài; quần áo mặc thường ngày; áo khoác ngoài; áo vét 
[quần áo]; áo lót/áo may ô; áo choàng bằng lông; dép; dép đi trong nhà; giầy thể thao; 
giày cao cổ; khăn quàng cổ; trang phục dệt kim; quần áo bó.  
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1299 

(210) 4-2018-22148 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất xuất nhập khẩu Cuộc 
Sống Xanh  (VN) 
181/13 Âu Dương Lân, phường 2, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo lót; quần áo bơi; quần áo 
mặc bên trong.  

 

 
(210) 4-2018-22149 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 1.15.15; 1.15.5 

(591) Đen, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Hoàng Long   (VN) 
494 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt - khí nhiên liệu; dầu xăng; nhiên liệu; gasolin; khí dầu mỏ. 

 
Nhóm 37: Khoan giếng dầu hoặc khí tầng sâu; lắp đặt thiết bị nhà bếp; trạm phục vụ xe 

cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe ở các trạm phục 

vụ xe cộ. 
 

Nhóm 39: Phân phối năng lượng. 
 

 
(210) 4-2018-22150 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.9; 25.5.5; 7.3.2; 26.3.2; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Tâm Nha  (VN) 
Số 2/9, tổ 17, ấp Phú Ninh, xã Song Phú, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát xây dựng; gạch lát vỉa hè. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu gạch ốp lát xây dựng; 

gạch lát vỉa hè. 
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(210) 4-2018-22153 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; A5.3.15; A24.15.7; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thương mại - dịch 
vụ & môi trường Tân Hiệp An  
(VN) 
Số 08 đường ĐX091, khu 5, phường 
Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo dạng viên nén; đông trùng hạ thảo chưng cất; thực phẩm 
chức năng chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (tất cả dùng cho mục đích y tế, đều thuộc 
nhóm này) 
 

Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã sấy khô; dế đông trùng hạ thảo sấy khô; đông trùng hạ 
thảo đã chế biến ngâm mật ong (tất cả không dùng cho mục đích y tế, đều là thực phẩm 
thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 31: Đông trừng hạ thảo tươi (thực phẩm); quả dưa lưới tươi.  
 

Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo (không dùng mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đông trùng hạ thảo đã sấy khô, đế đông trùng hạ thảo 
sấy khô, đông trùng hạ thảo đã chế biến ngâm mật ong, đông trùng hạ thảo tươi, quả dưa 
lười tươi, rượu đông trùng hạ thảo, đông trùng hả thảo dạng viên nén, đông trùng hạ thảo 
chưng cất, thực phẩm chức năng chiết xuất từ đông trùng hạ thảo.  

 

 
(210) 4-2018-22155 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế  (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2018-22156 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2018-22157 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2018-22158 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2018-22159 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2018-22160 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
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(210) 4-2018-22161 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2018-22162 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Newton 

Quốc Tế   (VN) 
Số 12, tổ 7, ngõ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 
 

(210) 4-2018-22163 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Phạm Quốc Thịnh  (VN) 

Tổ 54C, khu 6B, phường Hà Phong, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi trồng theo phương pháp hữu cơ; củ tươi trồng theo phương pháp hữu 
cơ; rau tươi trồng theo phương pháp hữu cơ; hoa tươi. 

 
 

(210) 4-2018-22164 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.16; A5.5.20 
(591) Đỏ, hồng, tím, tím nhạt, vàng da cam, 

xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh lơ, xanh 
da trời, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
VINATRADE  (VN) 
206/24A ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 23: Chỉ may; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ 
tơ nhân tạo; sợi tơ và chỉ tơ; sợi và chỉ len. 

 
 

(210) 4-2018-22165 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.6; 6.1.2; A5.5.20; 1.13.1 
(591) Tím than, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 

trắng. 
(731) SCILAB KOREA CO., LTD.  (KR) 

Daihan Bldg., 25-31 Hwarang-ro 18-gil, 
Seongbuk-gu, Seoul, 02791, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đồng hóa dùng cho phòng thí nghiệm; máy nghiền/bi dùng cho phòng thí 
nghiệm; thiết bị trộn dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị đo độ sa lắng dùng cho phòng 
thí nghiệm, máy khuấy dùng cho phòng thí nghiệm; bể điều nhiệt dùng cho phòng thí 
nghiệm; dụng cụ làm sạch bằng siêu âm dùng cho phòng thí nghiệm; lồng ấp dùng cho 
phòng thí nghiệm; lò nung chạy điện dùng cho phòng thí nghiệm; nồi hấp để thử nghiệm 
sốc nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm; lồng ấp ổn định nhiệt độ, độ ẩm dùng cho phòng thí 
nghiệm; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; dụng cụ đo dùng cho phòng thí nghiệm; 
thiết bị phân tích khí; buồng giảm áp; cân ô tô; thiết bị phân tích không khí; thiết bị chưng 
cất cho mục đích khoa học; bình thí nghiệm; vật dụng kê giữ bình thí nghiệm; ống mao 
quản; hình ném người dùng để thí nghiệm trong kiểm tra va chạm; betatron; ống buret 
dùng cho phòng thí nghiệm; quả cân; cân; đoạn dây hình tam giác để dỡ đồ chứa đựng khi 
đốt nóng dùng cho phòng thí nghiệm; lồng ấp để nuôi cấy vi khuẩn; ống nghiệm; thiết bị 
phân tích thực phẩm; thiết bị lên men [thiết bị phòng thí nghiệm]; lò nung dùng cho 
phòng thí nghiệm; chén nung [phòng thí nghiệm]; thiết bị và dụng cụ thí nghiệm vật lý và 
hóa học; thiết bị sắc ký trao đổi ion tự động sử dụng cho phòng thí nghiệm; thiết bị chưng 
cất dùng cho phòng thí nghiệm; khay thí nghiệm, đồ đạc đặc chủng dùng cho phòng thí 
nghiệm, chén nung thử [phòng thí nghiệm]; đồ đựng bằng sứ để thí nghiệm khoa học 
dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị sắc ký sử dụng cho phòng thí nghiệm; đồ đựng 
bằng thủy tinh để thí nghiệm khoa học dùng trong phòng thí nghiệm; máy sinh khí gaz 
dùng cho phòng thí nghiệm, thìa để đốt dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
vật lý; màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học; máy gia tốc hạt; thiết bị sắc ký tự động 
dùng cho phòng thí nghiệm; máy khuấy từ tính dùng cho phòng thí nghiệm; vật mẫu dùng 
cho phòng thí nghiệm; ống pipet (ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng dùng trong phòng 
thí nghiệm); lồng ấp ổn định độ ẩm dùng cho phòng thí nghiệm; lồng ấp ổn định nhiệt độ 
dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ hoá học; thiết bị định lượng; thiết bị ion 
hoá, không dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị điện phân; kính hiển vi điện tử; 
thiết bị và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán máy móc và thiết bị vật lý, máy khuấy từ tính dùng cho 
phòng thí nghiệm, lồng ấp ổn định độ ẩm dùng cho phòng thí nghiệm, lồng ấp ổn định 
nhiệt độ dùng cho phòng thí nghiệm, máy đồng hóa dùng cho phòng thí nghiệm, máy 
nghiền bi dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị trộn dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị đo 
độ sa lắng dùng cho phòng thí nghiệm, máy khuấy dùng cho phòng thí nghiệm, bể điều 
nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm, bể lưu thông nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm, bể điều 
nhiệt tuần hoàn lạnh dùng cho phòng thí nghiệm, bộ gom lạnh, máy rung, nồi hấp, dụng 
cụ làm sạch bằng siêu âm dùng cho phòng thí nghiệm, lồng ấp dùng cho phòng thí 
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nghiệm, hệ thống chụp ảnh gel xách tay, bàn soi UV, máy nghiền bi, máy trộn, tủ có 
khóa, máy khuấy từ gia nhiệt, máy khuấy đũa động cơ, thiết bị đo độ sa lắng, lò nung 
chạy điện dùng cho phòng thí nghiệm, tấm làm nóng, khay làm nóng, thiết bị đồng hóa 
dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị sấy, máy nghiền, máy ly tâm, tủ sinh trưởng, máy 
ướp lạnh, nồi hấp để thử nghiệm sốc nhiệt, thiết bị kiểm tra các chỉ số môi trường, lồng ấp 
ổn định nhiệt độ, độ ẩm dùng cho phòng thí nghiệm, dụng cụ đo dùng cho phòng thí 
nghiệm; dịch vụ tổ chức bán máy móc và thiết bị vật lý, máy khuấy từ tính dùng cho 
phòng thí nghiệm, lồng ấp ổn định độ ẩm dùng cho phòng thí nghiệm, lồng ấp ổn định 
nhiệt độ dùng cho phòng thí nghiệm, máy đồng hóa dùng cho phòng thí nghiệm, máy 
nghiền bi dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị trộn dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị đo 
độ sa lắng dùng cho phòng thí nghiệm, máy khuấy dùng cho phòng thí nghiệm, bể điều 
nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm, bể lưu thông nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm, bể điều 
nhiệt tuần hoàn lạnh dùng cho phòng thí nghiệm, bộ gom lạnh, máy rung, nồi hấp, dụng 
cụ làm sạch bằng siêu âm dùng cho phòng thí nghiệm, lồng ấp dùng cho phòng thí 
nghiệm, hệ thống chụp ảnh gel xách tay, bàn soi UV, máy nghiền bi, máy trộn, tủ có 
khóa, máy khuấy từ gia nhiệt, máy khuấy đũa động cơ, thiết bị đo độ sa lắng, lò nung 
chạy điện dùng cho phòng thí nghiệm, tấm làm nóng, khay làm nóng, thiết bị đồng hóa 
dùng cho phòng thí nghiệm, thiết bị sấy, máy nghiền, máy ly tâm, tủ sinh trưởng, máy 
ướp lạnh, nồi hấp để thử nghiệm sốc nhiệt, thiết bị kiểm tra các chỉ số môi trường, lồng ấp 
ổn định nhiệt độ, độ ẩm dùng cho phòng thí nghiệm, dụng cụ đo dùng cho phòng thí 
nghiệm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu máy móc và thiết bị vật lý; dịch vụ đại lý bán máy 
móc và thiết bị vật lý qua internet. 

 

 
(210) 4-2018-22166 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) HYEON-JOON KIM  (KR) 

1st Fl., 101-ho, 60, Dongil-ro 20-gil, 
Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ chuỗi 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2018-22167 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7 
(591) Tím, trắng. 
(731) HYEON-JOON KIM   (KR) 

1st Fl., 101-ho, 60, Dongil-ro 20-gil, 
Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ chuỗi 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-22168 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SHENZHEN GONGHE INVESTMENT 

DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 
Room 1704, Block A, World Trade 
Plaza, Fuhong Road, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhiều ngăn; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mắc áo; tủ đựng nhiều 

ngăn kéo; đồ đạc bằng kim loại; tủ đựng thực phẩm; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo 
khung chắn lò sưởi [đồ đạc]; đồ đạc dùng cho nhà bếp làm theo yêu cầu của khách hàng; 
bàn bằng kim loại; bảng niêm yết; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; phụ kiện lắp 
ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; cửa cho đồ đạc; cửa chớp lật dùng phía bên trong 
cửa sổ [đồ đạc]; tủ đựng quần áo; gương soi; tủ đựng; tủ trưng bày [đồ đạc]; mặt bàn.  

 

 
(210) 4-2018-22171 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.1.6; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đậm. 
(731) Hộ kinh doanh Hương Xưa  

(VN) 
50 (số cũ SF-11) đường C (khu Cảnh 
Viên 3), phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2018-22172 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 25.7.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 
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(210) 4-2018-22173 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A11.1.18; 25.1.25; 25.7.25; 25.1.9; 

A25.1.10; A26.11.12 

(591) Đen, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh            

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà).  
 

 
(210) 4-2018-22174 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 3.5.5; 26.1.1; 25.7.20

(591) Đen, xám, cam, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 
 

 
(210) 4-2018-22175 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.5.20; A3.5.24; 25.1.25; 4.5.15; 

25.7.25; 6.1.2; A11.1.18; A26.11.12 

(591) Đen, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Ban Mê  
(VN) 
479/14 đường Tân Hòa Đông, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 
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(210) 4-2018-22176 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 5.7.3; 26.1.1; A6.19.9; 15.1.22; 

18.1.14; A18.1.15 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu, da cam, da cam đậm, 

xanh lá cây, xanh pha vàng, đen, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Hưng 

Phó  (VN) 
ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh 
Hưng, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Lúa; lúa giống; rau tươi; củ tươi; quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán lúa, lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, rau củ quả, lương 
thực thực phẩm, thực phẩm chế biến, vải vóc, quần áo, túi xách, chăn màn (mùng mÒn), 
chiếu, gối. 

 

 
(210) 4-2018-22177 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và DV Hà Thành  
(VN) 
Ngã Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu 
Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-22178 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây; xanh nước biển; xanh lục; 

ghi; vàng; da cam; hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và dịch vụ thương mại 
Sắc Màu Việt  (VN) 
¤ 18, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn lót; sơn phủ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sơn; sơn chống gỉ; sơn lót; sơn phủ; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại và không bằng kim loại; thiết bị nội thất. 
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(210) 4-2018-22182 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.13.25 
(731) SHANGRAO BOEN SPORT GOODS 

CO., LTD.   (CN) 
No.32 Lianshan Rd., Xinzhou 
Dist.Shangrao, Jiangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 28: Găng đánh quyền Anh; vật chống dùng cho các vận động viên [dụng cụ thể 
thao]; giáp bảo vệ chân; giáp bảo vệ ngực; đích đấm quyền Anh; túi để tập đấm. 

 

 
(210) 4-2018-22184 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Chùa Khúc Thủy   (VN) 
Thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; học viện (giáo dục); giáo dục tôn 
giáo; xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2018-22185 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.3.3 
(591) Hồng đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TSUBOMI JAPAN  
(VN) 
Số 25, nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, ngõ 
106 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 
1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-22186 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Oanh  (VN) 
Số 1, A6, tập thể công ty len, khối 8, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; quần áo may sẵn, váy; bộ quần áo; quần áo lót. 
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(210) 4-2018-22189 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Xanh tím than đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Vượng  
(VN) 
Đội 2, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-22190 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2018-22191 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 2.5.1; A2.5.23; 

1.3.1; A1.3.20 
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) JUNE TRAN VANH  (VN) 
309A Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh. 
 

Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách. 
 
 

(210) 4-2018-22192 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A25.7.21; A26.11.7 
(591) Đỏ tươi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Tín  (VN) 
Phòng số X-04.33, tầng 4, Sunrise City - 
North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2018-22193 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A25.7.21; A26.11.7 
(591) Đỏ tươi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Tín  (VN) 
Phòng số X-04.33, tầng 4, Sunrise City, 
North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2018-22194 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.3; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.2; 

A5.5.20 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá cây nhạt, trắng 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phát 
Hưng Phong  (VN) 
62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa. 
 

 
(210) 4-2018-22195 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; A5.5.20; A5.3.13 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tú  (VN) 
Số 69 Phạm Tuấn Tài, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sim, thẻ điện thoại. 
 

 
(210) 4-2018-22196 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp 
Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
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Nhóm 35: Mua bán: sơn nước, sơn dầu dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-22197 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.7.17; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Khương Đức  
(VN) 
Số nhà 443, đường Cù Chính Lan, 
phường Phương Lâm, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)  Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 
thanh; cáp âm thanh. 

 

 
(210) 4-2018-22198 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH phát triển giáo 

dục A.P.U  (VN) 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục bậc tiểu học, bậc trung học, đại học và sau đại học; giáo dục dạy 
nghề; giáo dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư 
vấn du học; nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-22201 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Sinh Đôi  (VN) 
996 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây, rau tươi, hải sản, thịt, cá, gia cầm, hàng nông sản như cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột gạo, bột sắn, bột ngũ cốc dinh dưỡng. 
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(210) 4-2018-22202 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thuốc bảo vệ thực vật Nam 
Nông    (VN) 
206 đường số 55, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) bề mặt inox.  
 

 
(210) 4-2018-22203 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 26.4.3; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.11 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thuốc bảo vệ thực vật Nam 
Nông    (VN) 
206 đường số 55, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; chế phẩm để tẩy sạch (đánh bóng) bề mặt inox.  
 

 
(210) 4-2018-22204 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 26.4.3; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Tím, tím đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Tuyết Hồng  (VN) 
8A Phan Bội Châu, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-22205 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Hiệp  (VN) 
45/2 đường số 1, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; giày (dép), tất (vớ),  mũ (nón).  
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(210) 4-2018-22206 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; 9.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh đen, trắng, hồng, da, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng thời 
trang Em Bé  (VN) 
3L/32C Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối sỉ lẻ các sản phẩm: quần áo thời trang em bé, 
giày (dép), tất (vớ), mũ (nón).   

 

 
(210) 4-2018-22207 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 9.1.10; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đen, xám, hồng, hồng nhạt, hồng đậm, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Oday  (VN) 
112 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu, trừ tinh dầu cho đồ uống; tinh bột cho thực phẩm; thạch trái cây 
[dạng kẹo bánh]; trà ướp lạnh; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống từ nước ép 
trái cây không có cồn; nước ép trái cây.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2018-22208 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7; 19.11.1; A22.3.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cẩm Vân  (VN) 
141 đường Cộng Hòa, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy yoga; đào tạo yoga.  
 

 
(210) 4-2018-22209 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.13.25 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

Thôn Lại Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày dép và mũ nón.  
 

 
(210) 4-2018-22210 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.3.15; 

A5.5.20 

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
trang phục lót nam nữ H&B  
(VN) 
51 đường số 5, phường Phước Bình, quận 

9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); váy; áo váy; quần áo lót.  
 

(210) 4-2018-22211 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A18.7.25 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo tiếp 
thị Đại Nam  (VN) 
62D, đường số 1, khu phố 22, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo trên đài phát 

thanh; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế kiến trúc; thiết kế 

bản vẽ (kiểu dáng) công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-22212 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Gia 
Trần  (VN) 
41/2 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán loa kéo di động.  
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(210) 4-2018-22213 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.13.1; A1.13.10; 

26.5.1; A25.7.6 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường 
Thành JAPAN    (VN) 
Số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy 
vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thiết bị đọc mã vạch.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
[SaaS]; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; phát triển phần 
mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm.  

 
 

(210) 4-2018-22214 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.3.4; A25.7.5; A26.11.12 
(591) Xanh sẫm, xanh rêu, xanh lam, xanh lá, 

trắng, tím, đỏ, hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sun 
World   (VN) 
Tòa nhà Olalani - Lô A5, A8, A9 đường 
Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán đồ 
uống không cồn và đồ uống có cồn, đồ ăn nhanh, quần áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, 
móc khoá, đồ lưu niệm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn phòng 
phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh biểu diễn văn hóa nghệ 
thuật, khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, dịch 
vụ vận chuyển hành khách bằng cáp treo, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho bãi.    
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, các buổi biểu diễn 
nghệ thuật ngoài trời; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa; 
dịch vụ giáo dục và đào tạo.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê hội trường.    
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Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ chăm sóc mặt cỏ sân golf, dịch vụ tắm hơi, dịch 
vụ mát xa; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 
 

(210) 4-2018-22215 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sun 
World   (VN) 
Tòa nhà Olalani - Lô A5, A8, A9 đường 
Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng    

 

(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; rương; va li và túi; ô; ví; ba lô.  
 

Nhóm 20: Móc đeo chìa khóa không bằng kim loại; quạt không dùng điện như quạt giấy, 
quạt nan; gương; khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang 
trí làm bằng gỗ, mây, tre, chất dẻo, thạch cao.  

 

Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, sành, sứ dùng cho mục đích trang trí 
và gia dụng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; dịch vụ mua bán túi, ví, «, 
móc đeo chìa khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn- 
phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý kinh doanh khách sạn, nhà 
hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp, điểm 
vui chơi và luyện tập thể chất; dịch vụ cung cấp nguồn lao động.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y: thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2018-22216 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sun 
World   (VN) 
Tòa nhà Olalani - Lô A5, A8, A9 đường 
Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng    
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán đồ 
uống không cồn và đồ uống có cồn, đồ ăn nhanh, quần áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, 
móc khoá, đồ lưu niệm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn phòng 
phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh biểu diễn văn hóa nghệ 
thuật, khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, dịch 
vụ vận chuyển hành khách bằng cáp treo, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho bãi.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, các buổi biểu diễn 
nghệ thuật ngoài trời; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa; 
dịch vụ giáo dục và đào tạo.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê hội trường.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ chăm sóc mặt cỏ sân golf, dịch vụ tắm hơi, dịch 
vụ mát xa; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2018-22218 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A18.5.3; A18.5.7; A5.5.20; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thế giới 
Bóng Đá  (VN) 
Tầng 2, số nhà 18 ngách 32/48/23/3 phố 
Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy thể thao; giầy để chơi đá bóng; đồ đi ở chân; quần áo thể dục; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2018-22219 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.3.3; 26.3.1; A26.4.6; 24.15.21 
(731) ZONGLIN, LIN   (CN) 

No. 95, Team 10, Liming Farm, 
Liangdong Town, Lianjiang City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ phụ kiện điện thoại di động; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ chọ 
người khác]; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; quản lý thương 
mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác).  
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(210) 4-2018-22220 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.11.2; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch men 
Cosevco  (VN) 
Đường số 9, KCN Hòa Khánh, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là gạch men.  

 

 
(210) 4-2018-22221 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hậu Tuyết  (VN) 
Cụm 6, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện thiết bị nhà vệ sinh như: sen vòi, bồn cầu, bồn tắm, chậu rửa. 

 

 
(210) 4-2018-22222 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất để làm sạch và khử mùi (hóa chất dùng cho mục đích công nghiệp); phụ 

gia hóa học được sử dụng để kéo dài thời hạn sử dụng của hoa.  
 

Nhóm 03: Nước rửa rau củ quả.  
 
 

(210) 4-2018-22223 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng.
(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chất để làm sạch và khử mùi (hóa chất dùng cho mục đích công nghiệp); phụ 
gia hóa học được sử dụng để kéo dài thời hạn sử dụng của hoa.  

 

Nhóm 03: Nước rửa rau củ quả.  
 

 
(210) 4-2018-22226 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A20.7.2; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen, xanh dương đậm, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Mikuni Dental 

Clinic Hà Nội  (VN) 
Tòa tây 8001, tầng 8, Lotte Center, số 54 
Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng; dịch vụ khám chữa 
răng; dịch vụ chỉnh hình răng. 

 

 
(210) 4-2018-22229 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 
Phó   (VN) 
Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; bộ đổi điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật 
nối điện); thiết bị điện dùng để chuyển mạch; chấn lưu dùng cho đèn và hệ thống chiếu 
sáng; máy biến thế. 

 

 
(210) 4-2018-22230 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó   (VN) 
Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; bộ đổi điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật 
nối điện); thiết bị điện dùng để chuyển mạch; chấn lưu dùng cho đèn và hệ thống chiếu 
sáng; máy biến thế. 

 
 

(210) 4-2018-22231 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó   (VN) 
Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; bộ đổi điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật 
nối điện); thiết bị điện dùng để chuyển mạch; chấn lưu dùng cho đèn và hệ thống chiếu 
sáng; máy biến thế. 

 
 

(210) 4-2018-22232 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó   (VN) 
Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; bộ đổi điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật 
nối điện); thiết bị điện dùng để chuyển mạch; chấn lưu dùng cho đèn và hệ thống chiếu 
sáng; máy biến thế. 

 
 

(210) 4-2018-22233 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1 
(731) LIN, YI-HUI   (TW) 

2nd floor, No.3, Lane 169, Leye Street, 
Da an District, Taipei, Taiwan (R.O.C)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cổ thấp; dép tắm; dép lê dùng khi tắm; giầy dùng ở bãi biển; giày cao cổ; 
giày cao cổ dùng cho thể thao; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; đồ đi ở chân; giầy cao 
su; giầy ống ngắn; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; gót giầy; giầy ống buộc dây; dép; 
giày; giày ống trượt tuyết; dép đi trong nhà; giầy thể thao. 
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(210) 4-2018-22234 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

khách sạn Thống Nhất 
METROPOLE   (VN) 
15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, cung cấp thực phẩm hoặc đồ uống đã chế biến để tiêu thụ 
(không do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê cửa hàng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe].  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, làm đầu (cắt, uốn tóc), gội đầu, chăm sóc tóc.  
 

 
(210) 4-2018-22235 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ địa ốc Cường Thịnh Phát  
(VN) 
Số 604A, đường Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê. 

 

 
(210) 4-2018-22236 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Vàng, nâu, đỏ cam. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thực phẩm STARFOOD   (VN) 
Tầng 1 - B9, khu đô thị Đại Kim - Định 
Công, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có gas và các loại đồ uống không có cồn; nước ép hoa 
quả.  
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa; 
mứt hoa quả; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm; cà phê, chè, cao cao; ngũ cốc; bánh 
mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đường, mật ong; dấm, nước xốt; gia vị; kem; bia; nước 
khoáng, nước có gas và các loại đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; xi-rô hoa quả; 
đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2018-22237 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, da cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu thiết bị và 
phụ tùng Minh Tuấn  (VN) 
Số 69 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp và phụ tùng thay thế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy khâu công nghiệp, máy khâu gia đình và phụ tùng thay thế. 
 

 
(210) 4-2018-22238 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-22239 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-22240 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-22241 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-22242 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Lâm Phát   (VN) 
Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm nhôm; thanh nhôm định hình; lá nhôm.  
 

 
(210) 4-2018-22243 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Juno  (VN) 
E11/322A Quốc Lộ 50, tổ 11, ấp 5, xã 
Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chất khử mùi hôi dùng cho cá nhân; dung dịch xịt khử 
mùi hôi giày dép.  
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Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; cặp sách.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; tất (vớ); thắt lưng thời trang (dây nịt).  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, chất khử mùi hôi dùng 

cho cá nhân, dung dịch xịt khử mùi hôi giày dép, ba lô, túi xách, va li, cặp sách, quần, áo, 

giày, dép, tất (vớ), thắt lưng thời trang (dây nịt); đại lý ký gửi hàng hóa: mỹ phẩm, nước 

hoa, chất khử mùi hôi dùng cho cá nhân, dung dịch xịt khử mùi hôi giày dép, ba lô, túi 

xách, va li, cặp sách, quần, áo, giày, dép, tất (vớ), thắt lưng thời trang (dây nịt); dịch vụ 

nhượng quyền thương mại.  
 

 
(210) 4-2018-22244 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.12; 26.1.2 

(731) Nguyễn Minh Dũng  (VN) 
313/2 Thích Quảng Đức, tổ 11, khu 3, 

phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; thuốc duỗi tóc; dầu gội dầu; mỹ phẩm dưỡng tóc; kem tạo 

kiểu tóc; thuốc uốn tóc. 

 

Nhóm 44: Tiệm cắt, uốn tóc; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc 

da; dịch vụ làm móng tay chân; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2018-22246 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.3.1; 26.1.1 

(731) Trần Quốc Hùng  (VN) 
Số 7 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Trần Sơn và Cộng sự 

(TRANSON AND ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật, bán lẻ tác phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển tác phẩm nghệ thuật.  

 

Nhóm 40: Làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật. 

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
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(210) 4-2018-22247 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5; 26.13.25; 3.6.6; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thanh Điền Gia Lai  (VN) 
770 Trường Chinh, phường Chi Lăng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu. 

 

 
(210) 4-2018-22248 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thùy Dung (Bảo Khang Store)  
(VN) 
16 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; nghệ. 

 

 
(210) 4-2018-22250 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Lã Ngọc Thuận   (VN) 
P506 toà nhà New Life A, đường Hoàng 
Quốc Việt, Cái Dăm, Bãi Cháy, Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước tinh khiết; nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-22251 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MORISHITA JINTAN CO., LTD.  (JP) 

2-40, Tamatsukuri 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong y tế; thực phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong 
thú y; thực phẩm cho em bé; chế phẩm bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm dinh dưỡng) không dùng 
trong y tế; chế phẩm bổ sung ăn kiêng, không dùng trong y tế; thực phẩm bổ dưỡng (thực 
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phẩm ăn kiêng có lợi cho sức khỏe); thực phẩm dược phẩm dinh dưỡng; chất phụ gia dinh 
dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp 
không cho mục đích y tế; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực 
phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa vi khuẩn bifidus; thực phẩm chăm sóc sức khỏe 
và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa vi khuẩn axít 
lactic; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng 
(không chứa thuốc) chứa oligosacarit và polisacarit; hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho 
đường ruột sống, vi khuẩn axít lac-tic sống và oligosacarit là chế phẩm bổ sung thực phẩm 
không dùng trong y tế; hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít 
lac-tic sống và oligosacarit là chất ăn kiêng, chế phẩm bổ sung ăn kiêng hoặc thực phẩm 
ăn kiêng không dùng trong y tế; hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi 
khuẩn axít lactic sống và oligosacarit là thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ 
sung cho thực phẩm bổ dưỡng không chứa thuốc; chiết xuất từ thảo dược dùng cho y tế; 
thuốc thảo dược; thuốc thô; trà thảo dược cho mục đích y tế; bánh kẹo chứa thuốc; 
vitamin và khoáng chất; bao con nhộng cho mục đích dược phẩm; sữa ong chúa cho mục 
đích y tế; sáp ong dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-22252 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) EVERRIS INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học; hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm 

nghiệp trừ chất diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ; phân bón; chất dinh dưỡng thực 
vật; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; than bùn và sản phẩm thay thế than bùn 
(phân bón); chất để cải tạo đất; phân ủ/phân trộn; lớp phủ (hóa chất). 

 

 
(210) 4-2018-22253 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) EVERRIS INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học; hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm 

nghiệp trừ chất diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ; phân bón; chất dinh dưỡng thực 
vật; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; than bùn và sản phẩm thay thế than bùn 
(phân bón); chất để cải tạo đất; phân ủ/phân trộn; lớp phủ (hóa chất). 
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(210) 4-2018-22254 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) EVERRIS INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen, 
Netherlands 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học; hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm 
nghiệp trừ chất diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ; phân bón; chất dinh dưỡng thực 
vật; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; than bùn và sản phẩm thay thế than bùn 
(phân bón); chất để cải tạo đất; phân ủ/phân trộn; lớp phủ (hóa chất). 

 
 

(210) 4-2018-22255 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Bùi Huy Thắng  (VN) 
Số 159 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; giầy dép.  
 
 

(210) 4-2018-22256 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Trần Nam Dân   (VN) 
Tổ 40, phường Hoàng Diệu, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo; nước xả vải; nước rửa chén bát; nước rửa nhà vệ sinh; nước 
lau rửa kính; nước lau sàn nhà.  

 
 

(210) 4-2018-22257 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 
Xóm 02, xã Hưng Tây, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 

 
(210) 4-2018-22258 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 
Xóm 02, xã Hưng Tây, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
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(210) 4-2018-22259 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh    (VN) 
Xóm 02, xã Hưng Tây, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 

 
(210) 4-2018-22261 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Trần Thị Thanh Huyền  (VN) 
Tầng 1, Helio Center, đường 2/9, phường 

Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ xuất bản báo chí, tạp chí.  
 

 
(210) 4-2018-22262 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Trần Quốc Đạt  (VN) 
Số nhà 23/3 Phạm Tuấn Tài, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2018-22263 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lá non, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hằng  (VN) 
294 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang (trừ trang sức mỹ nghệ bằng 

vàng); quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; giới 

thiệu/trưng bày sản phẩm; cho thuê không gian quảng cáo.  
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(210) 4-2018-22264 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 25.1.6; 2.3.1; 2.1.1; 2.1.13; 2.3.12 

(591) Hồng nhạt, đen, nâu, trắng. 

(731) Bùi Văn Hưng  (VN) 
42/10 đường Cây Da, khu phố Tân Phú 

1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-22265 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 

Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, trà thảo dược, nước 

uống thảo dược.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, duợc phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 

trà thảo dược, nước uống thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-22266 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
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(210) 4-2018-22267 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 

 
(210) 4-2018-22268 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
 

(210) 4-2018-22269 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 
 

(210) 4-2018-22270 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 
móng; dầu làm bóng móng. 

 

 
(210) 4-2018-22271 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

 
(210) 4-2018-22272 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 
 

(210) 4-2018-22273 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
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(210) 4-2018-22274 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Đại Lan 

BAKERY   (VN) 
¤ 3, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-22275 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh dương. 
(731) MB MIBOR INTERNACIONAL, S.L.U  

(ES) 
Filμ Cides, 4 - Pol. Sent Benet 03802 
Alcoy (Alicante). Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; nẹp (không bằng kim loại) dùng 

cho đồ đi chân; phụ kiện đồ đi chân như mũi giày dép, đế trong (giày), miếng đệm lót 
giày. 

 

 
(210) 4-2018-22276 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.13.25; 9.1.11 
(591) Xanh dương. 
(731) MB MIBOR INTERNACIONAL, S.L.U  

(ES) 
Filμ Cides, 4 - Pol. Sent Benet 03802 
Alcoy (Alicante). Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; nẹp (không bằng kim loại) dùng 

cho đồ đi chân; phụ kiện đồ đi chân như mũi giày dép, đế trong (giày), miếng đệm lót 
giày. 
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(210) 4-2018-22277 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Trần Hoài Văn  (VN) 
Số 12, phố Pháo Đài Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến và bán lẻ các sản phẩm: giấy ăn, dầu gội đầu, sữa 

tắm, gia vị, nước mắm, bánh kẹo, dầu ăn, nước giải khát, gạo, nước tẩy trang, kem đánh 

răng, bông tẩy trang, son, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, hương trầm, nước hoa; dịch vụ 

trung gian thương mại; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là quần áo; dịch vụ sửa chữa quần áo; dịch vụ là hơi quần áo; dịch 

vụ sửa chữa các sản phẩm điện lạnh; dịch vụ sửa chữa mạng máy tính; dịch vụ sửa chữa, 

phục hồi và làm sạch giày dép; dịch vụ rửa xe; dịch vụ mài dao; dịch vụ cho thuê thiết bị 

xây dựng; dịch vụ cho thuê máy làm sạch. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ mài. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ chụp ảnh gia đình; dịch vụ dịch thuật. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ dọn phòng khách sạn. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ công chứng; dịch vụ tư vấn pháp luật. 
 

 
(210) 4-2018-22278 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.9.1; 1.15.11; 5.7.13; 26.1.1; 26.1.11; 

24.5.1 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh lá cây, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Trương Tín Phát  (VN) 
214/38 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn, bóng đèn, thiết bị khuyếch tán ánh sáng, dây điện, công tắc điện, 

cầu dao điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, bảng điện (tapho). 
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(210) 4-2018-22279 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Đỏ xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Trương Tín Phát  (VN) 
214/38 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khóa, ổ khóa các loại, mua bán thiết bị chống trộm - cướp dùng cho ổ 

khóa thông minh, mua bán phụ tùng xe các loại. 
 

 
(210) 4-2018-22280 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Doãn Bắc  (VN) 
Xóm Cầu, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo và các sản phẩm làm từ gạo và mì bao gồm: mì ăn liền, cháo, phở ăn liền, 

bánh phồng tôm. 
 

 
(210) 4-2018-22282 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Kính   (VN) 
Thôn 6, xã Hoàng Giang, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; quạt làm mát không khí; quạt làm mát bằng hơi nước; thiết bị điều 

hòa không khí; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện. 
 

 
(210) 4-2018-22284 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

truyền thông Skygate  (VN) 
Số A12-TT5 khu đô thị Văn Quán, tổ 16, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông 
quảng cáo; phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-22285 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 5.7.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Phạm Tiến Định  (VN) 

Thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống; rau và quả tươi; thảo dược tươi. 
 

 
(210) 4-2018-22286 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 1.3.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 
(731) SHYANG TSUEN INTERNATIONAL 

CO., LTD  (TW) 
9F.-1, No.186, Sec. 4, Nanjing E. Rd, 
Songshan Dist., Taipei City 10595, Taiwan

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2018-22287 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A18.5.7; 26.3.4 
(591) Cam, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Bi  (VN) 
69/14/10A đường số 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến 
du lịch; đại lý vé máy bay; dịch vụ vận chuyển hành khách; điều hành tua du lịch. 
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(210) 4-2018-22288 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 25.5.25; 3.1.14; A1.1.10; 8.3.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, trắng, xanh 

lá, tím, cam, xanh lá đậm, ghi xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Loha  (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2018-22290 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.14; 8.3.1; 25.5.25; A1.1.10; 26.1.6 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA  (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 
 

(210) 4-2018-22291 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.2; 25.5.25; A1.1.10; A16.1.6; 8.3.1
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng, tím, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA  (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 
 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2018-22292 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.3.1; 2.3.28; 26.1.6; 25.5.25; A1.1.10; 

2.9.1; 8.3.1 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng, xanh lá, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA  (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 

bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-22293 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.6; 25.5.25; 8.3.1; 24.15.1; 

A2.5.22 

(591) Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng, xanh lá cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA  (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 
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Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2018-22294 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6; A1.1.10; A11.3.3; 17.1.1; 8.3.1; 

25.5.25 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA  (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2018-22295 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.22; A11.3.3; 26.1.6; 2.9.1; A1.1.10; 

25.5.25 
(591) Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng, tím, xanh lá, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
LOHA   (VN) 
363/38/26D Đất Mới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
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(210) 4-2018-22296 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A8.5.4 

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IRON STEAK  
(VN) 
624 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-22297 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh câu lạc bộ thể 
dục thể hình Win  (VN) 
178G Tân Hòa Đông, phường 14, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; điều hành các lớp thể dục thể hình; hướng dẫn luyện tập 

yoga; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể 

hình]. 
 

 
(210) 4-2018-22298 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.21; 5.3.7 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh da trời, xanh da trời nhạt  xanh 

dương, xanh dương đậm. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)  Nhóm 32: Nước dừa đóng lon/đóng hộp (đồ uống không chứa cồn); nước dừa tươi (đồ 

uống). 
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(210) 4-2018-22299 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.21; 1.15.15; 

A5.3.13 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh da trời, xanh dương, xanh dương 

đậm. 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)  Nhóm 32: Nước dừa đóng lon/đóng hộp (đồ uống không chứa cồn); nước dừa tươi (đồ 

uống). 
 

 
(210) 4-2018-22300 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) GL SECRET INTERNATIONAL LTD.  

(TW) 

No.8, Ln. 96, Yongfeng Rd., Tucheng 

Dist., New Taipei City 236, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm; nước hoa; 

nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 

làm rám nắng [mỹ phẩm]; chất làm bóng môi; kem che khuyết điểm trên mặt; kem trang 

điểm mắt. 
 

 
(210) 4-2018-22301 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Nguyễn Thị Dạ Thảo  (VN) 
36 Cao Bá Quát, phường Yên Đỗ, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa.  
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(210) 4-2018-22302 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 7.3.11 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh lá, trắng.
(731) Công ty TNHH dịch vụ Lâm 

Phát Land  (VN) 
42 Chương Dương, phường Nguyễn Văn 
Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh, môi giới và tư vấn bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-22303 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Cam, vàng, vàng chanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH S.V  (VN) 
526 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2018-22304 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 1.5.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chứng nhận 
và Giám định Quốc tế Isocert  
(VN) 
Tầng 2 số 3 ngõ 75/85 đường Phú Diễn, 
tổ 5, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương 
mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web.   

 

Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; cụ thể: dịch vụ tư vấn công nghệ; dịch vụ tư vấn kiểm soát chất lượng. 

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ 
đăng ký tên miền.  
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(210) 4-2018-22305 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; A17.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu Thế Giới  
(VN) 
Số 160/22 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn) như: nước gạo rang lên men; nước tinh 
khiết đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép rau quả; bia.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống 
được chưng cất; rượu vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca.  

 

 
(210) 4-2018-22306 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phượng  (VN) 
Thôn 6, Xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, 
tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-22307 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đỏ đậm, 

xanh dương đậm.  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng An  (VN) 
Số 85/3 Nguyễn Văn Thành, khu phố 1, 
phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2018-22308 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.21; 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh  (VN) 
9 đường CN6, Phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2018-22309 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.22; 24.15.1; 24.17.18 (540) 

  

(731) Sen Liên Khoa  (VN) 
219 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2018-22310 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) SEN LIÊN KHOA  (VN) 
219 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2018-22311 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH Bất Động Sản 

Nam   (VN) 
28 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; kinh doanh nhà.  

 

 
(210) 4-2018-22312 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA    (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22313 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA    (VN) 
TT38-17, khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22314 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu nhỏ (bar); dịch vụ cung cấp 
thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ.  

 

 
(210) 4-2018-22315 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-22316 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-22317 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 2.7.9; A5.1.7; A5.1.16; A5.3.13; 

5.3.16; A19.11.25; A25.7.5; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng, hồng nhạt, xanh lá cây, 

xanh dương, hồng sẫm, nâu nhạt, hồng 
phấn. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia    (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế:  

 

 
(210) 4-2018-22318 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.13; 5.3.16; 

A11.3.3; 25.7.25; 5.3.20; 26.1.2; 26.4.2; 
A19.11.25 

(591) Trắng, vàng cam, xanh lá cây, xanh cốm, 
vàng nhạt. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia    (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22319 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.13.15; A5.3.13; 26.1.1; A5.1.7 
(591) Trắng, xanh dương, xah nhạt. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia    (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22320 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.11; 3.7.6;  
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, hồng, 

vàng, vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia    (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22321 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 2.9.21; A5.1.16; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia    (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1347 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-22323 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22324 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22325 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-22326 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2018-22327 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chổi (cọ/bút lông) dùng để bôi, 
thoa mỹ phẩm; chổi (cọ/bút lông) dùng để trang điểm; bàn chải móng tay/chân; dụng cụ 
để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm; nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang điểm 
mắt; bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng để giữ 
bút vẽ (để trang điểm) mắt, bút vẽ lông mày hoặc bút vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp 
đựng kem mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt (rỗng) sử dụng cho mục đích mỹ 
phẩm; hộp đựng đồ trang điểm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); hộp đựng 
mỹ phẩm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); lược chải tóc; lược chải tóc dạng 
bàn chải; dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; bơm cầm tay dùng để phân phối 
(chia) chế phẩm mỹ phẩm; dụng cụ phân phối (chia) xà phòng; hộp đựng xà phòng; búi 
lưới để tạo bọt dùng để rửa mặt bằng sữa rửa mặt hoặc xà phòng; dụng cụ phân phối 
(chia) dầu gội đầu, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) dầu tắm, không dùng điện; 
dụng cụ phân phối (chia) dầu tẩy rửa, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) nước 
thơm mỹ phẩm dạng sữa, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) nước thơm dùng cho 
da mặt, không dùng điện.  

 

(210) 4-2018-22328 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6; 26.1.2; 1.13.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) SANGFOR TECHNOLOGIES INC.  

(CN) 
Block A1, Nanshan iPark, No. 1001 
Xueyuan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, P.R. 
China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; máy tính bảng; chìa khóa dạng 
thẻ được mã hóa; bảng thông báo điện tử; điện thoại thông minh; hệ thống mạng lưới 
tường lửa, thiết bị kiểm tra/giám sát bằng điện; thiết bị đọc sách điện tử, tổng đài điện 
thoại; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

 
(210) 4-2018-22329 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 26.1.2; 26.1.6; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) SANGFOR TECHNOLOGIES INC.  (CN)

Block A1, Nanshan iPark, No. 1001 
Xueyuan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; máy tính bảng; chìa khóa dạng 
thẻ được mã hóa; bảng thông báo điện tử; điện thoại thông minh; hệ thống mạng lưới 
tường lửa, thiết bị kiểm tra/giám sát bằng điện; thiết bị đọc sách điện tử, tổng đài điện 
thoại; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

 
(210) 4-2018-22330 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.13; 24.15.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lam, xanh lá cây, đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần nguồn Biển 

Đông  (VN) 
1B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy phát điện, cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và 
động cơ, bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện và động cơ, thanh truyền cho máy móc, 
động cơ điện và động cơ, cuộn dây điện và thiết bị điện dùng cho đảo mạch, chuyển 
mạch.  

 

 
(210) 4-2018-22331 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9 
(731) KYB CORPORATION   (JP) 

World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển điện tử cho hệ thống lái có trợ lực của xe cộ; thiết bị điều 

khiển điện tử cho hệ thống treo của xe cộ; cảm biến gia tốc; cảm biến nhiệt độ; van 

solenoid [công tắc điện từ]; cuộn điện từ; thiết bị điều khiển điện tử cho van thủy lực điện 

tử của xe nâng; thiết bị điều khiển điện tử cho hệ dẫn động quay bằng thủy lực của xe bồn 

trộn bê tông; thiết bị điều khiển điện tử cho hệ thống kiểm soát độ rung giúp giảm rung 

lắc cho tòa nhà khi có gió lớn và động đất; thiết bị điều khiển điện tử cho hệ thống treo 

bán chủ động của toa tàu chạy trên đường ray; thiết bị ghi lại hành trình dùng cho xe cộ; 

máy và dụng cụ để kiểm tra độ mỏi (độ bền mỏi) của vật liệu; máy và dụng cụ để kiểm tra 

độ bền của vật liệu; máy và dụng cụ để kiểm tra áp lực; máy và dụng cụ để kiểm tra dùng 

cho bộ phận giảm xóc/giảm sốc; phần mềm máy tính dùng cho hệ thống kiểm soát vận 

hành của xe cộ; mạch điện tử.  
 

 
(210) 4-2018-22332 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.20; 3.4.13; A3.4.2; A3.4.24 

(591) Đen, da cam, vàng. 

(731) KIM, JAE MIN  (KR) 

#101, 21, Jahamun-ro 36-gil, Jongno-gu, 

Seoul 03046 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu hàn quốc; dịch vụ quán rượu kiểu hàn quốc; 

dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống cho khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-22333 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.20; 3.4.13; A3.4.24; A3.4.2 

(591) Đen, da cam, vàng. 

(731) KIM, JAE MIN  (KR) 

#101, 21, Jahamun-ro 36-gil, Jongno-gu, 

Seoul 03046 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu hàn quốc; dịch vụ quán rượu kiểu hàn quốc; 

dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống cho khách du lịch.  
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(210) 4-2018-22334 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; 26.4.9; A20.1.3 

(591) Cam, vàng, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV EHON  (VN) 
115 Lê Lai, phường Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ trường mẫu 

giáo; dịch vụ dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2018-22335 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.13; A26.11.12; 1.15.24 
(731) EMATE(SHANGHAI) 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 

INC  (CN) 
No.1418 Jidi Road, Minhang District, 

Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống làm sạch 

nước; thiết bị lọc nước; hệ thống lọc chất thải; thiết bị lọc nước uống. 
 

 
(210) 4-2018-22336 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

CO.,LTD.  (CN) 

361 Yinpen Road (South), Changsha, 
Hunan Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 04: Mỡ dùng cho đai truyền; mỡ công nghiệp; dầu bôi trơn; chất bôi trơn; dầu cho 

động cơ; dầu tra bánh răng; dầu điezen; nhiên liệu cho động cơ; dầu làm ẩm; dầu bôi trơn 
dùng cho ô tô. 

 
Nhóm 37: Cho thuê cần trục [thiết bị xây dựng]; cho thuê máy quét đường; cho thuê máy 

đào xúc; cho thuê xe ủi đất; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa 

thang máy; bảo dưỡng xe cộ; tra dầu mỡ cho xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; lưu hoá lốp 
xe [sửa chữa]. 
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(210) 4-2018-22338 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA PERSON'S DBA 

PERSON'S CO., LTD.   (JP) 
29-35, Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo thun ngắn tay; áo sơ mi; áo; áo choàng ngoài; quần đùi đàn ông; váy; áo 
váy; quần lót chẽn; quần dài; quần bò (quần jeans); áo nỉ; áo ngoài mặc chui đầu; bộ áo 
liền quần; áo gilê; áo vét (quần áo); áo mưa; áo ngủ; quần áo bơi; quần áo tập thể dục; 
quần áo thể thao; quần áo ngủ; quần áo lót; mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); khăn quàng cổ; 
khăn choàng; ca-vát; tạp dề (trang phục); cổ áo (quần áo); dải băng buộc đầu (trang 
phục); bít tất ngắn cổ; tất dài; dép; dép đi trong nhà; giầy (đồ đi chân); giầy da; giầy đi 
dạo; giầy tập thể dục; giầy chơi quần vợt; giầy thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-22339 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Thị Thái Hà   (VN) 

Số 2 ngõ 41 đường Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật, dầu sachi (có thể ăn được). 

 

 
(210) 4-2018-22341 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SEIKA CORPORATION   (JP) 

3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo 100-0005, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hóa chất công nghiệp, sơn chống ăn mòn, sơn 

chống thấm, bể chứa công nghiệp bằng kim loại, đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn, ống 
dẫn bằng kim loại, sợi dây để hàn bằng kim loại, máy gia công kim loại, và dụng cụ cho 
máy gia công kim loại, và phần mềm máy tính liên quan đến máy gia công kim loại, băng 
tải (máy móc), máy khuấy xử lý hóa chất, máy trộn xử lý hóa chất, máy rót, máy xử lý 
chất dẻo, máy sản xuất cao su, xi lanh dùng cho máy móc, máy bơm, bơm (bộ phận của 
máy móc, máy hoặc động cơ), máy bơm điện, máy nén (máy móc), máy thổi, van (bộ 
phận của máy móc), khớp nối trực (máy móc), giảm xóc cho máy móc, thiết bị đo, bằng 
điện, thiết bị đo chính xác, thiết bị phân phối điện, thiết bị điều chỉnh điện, hệ thống thiết 
bị làm sạch chất thải, hệ thống làm sạch nước, máy lọc nước cho mục đích công nghiệp, 
máy móc và thiết bị làm sạch nước.  
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Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị sản xuất năng lượng; lắp đặt hệ thống phòng sạch; xây dựng 
nhà máy, xí nghiệp; xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng động cơ điện; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy móc và thiết bị phân phối hoặc kiểm soát năng lượng; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy đo và dụng cụ kèm theo; sửa chữa hoặc bảo dưỡng đèn đốt; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy móc và thiết bị xử lý hóa chất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị 
chế biến thức ăn và đồ uống; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị dệt; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị xử lý chất dẻo; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc 
và thiết bị đóng gói hoặc bao gói; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bồn chứa; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng thiết bị kiểm soát ô nhiễm nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị làm sạch nước; 
sửa chữa máy xử lý chất thải công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nhà máy hóa chất.  

 

 
(210) 4-2018-22342 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 3.13.1; A3.13.24 
(731) THOMSON MEDICAL PTE. LTD.  

(SG) 
339 Thomson Road, Singapore 307677  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý hoạt động bệnh viện; tư vấn tổ chức bệnh viện, trung tâm y tế, phòng 

khám và dịch vụ y tế; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ tư vấn về quản lý bệnh viện, 
trung tâm y tế và phòng khám; quản lý kinh doanh bệnh viện; tư vấn trong lĩnh vực quản 
lý hoạt động chăm sóc sức khỏe và bệnh viện; dịch vụ quản lý hành chính bệnh viện, 
trung tâm y tế và phòng khám; dịch vụ tuyển dụng nhân sự; quản lý nhân sự; dịch vụ xúc 
tiến ký kết hợp đồng (cho người khác); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác); dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ khuyến mại (cho người 
khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến lập 
kế hoạch kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến lập kế hoạch thương mại; hoạch định 
chiến lược kinh doanh; dịch vụ lập kế hoạch nghề nghiệp; lập kế hoạch doanh nghiệp; lập 
kế hoạch về chiến lược marketing; chuẩn bị kế hoạch marketing; kế hoạch sử dụng nhân 
viên; dịch vụ lập dự toán các thiết bị y tế; dịch vụ quản lý bệnh viện, trung tâm y tế và 
chăm sóc sức khỏe.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu thí nghiệm tại phòng khám, bệnh viện, nhà thuốc và các cơ 
sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khoa học và công nghệ, liên quan đến 
phòng khám, bệnh viện, nhà thuốc và các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chăm sóc sức khỏe và y tế; thiết kế, phát triển, triển 
khai phần cứng và phần mềm máy vi tính như một hệ thống thông tin thông tin và quản lý 
cho phòng khám, bệnh viện, nhà thuốc và các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ thiết kế và lập đồ án bệnh viện; dịch vụ thiết kế và phân tích hệ thống máy tính để 
sử dụng ở phòng khám, bệnh viện, nhà thuốc và các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế dịch vụ của bác sỹ; dịch vụ nhãn khoa; dịch vụ 
tâm thần học; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ phòng thí nghiệm y tế; dịch vụ về dược 
phẩm và dược phẩm dinh dưỡng; dịch vụ về sản khoa và phụ khoa; dịch vụ về ung thư 
học; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng tinh trùng; dịch vụ hỗ trợ sinh sản; dịch 
vụ đánh giá tình trạng thai nhi; dịch vụ tư vấn kỹ năng làm cha mẹ trước và sau khi sinh 
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con; dịch vụ tư vấn sức khỏe liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ; dịch vụ ngân hàng 
máu; chương trình quản lý cân nặng; dịch vụ chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp 
xương, dịch vụ da liễu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn y tế; cung cấp dịch vụ 
điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ hộ lý; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch 
vụ y học cổ truyền Trung Quốc (dịch vụ y tế); vật lý trị liệu; trị liệu thông qua lao động; 
trị liệu khả năng nói; trị liệu cai thuốc lá; liệu pháp hành vi; dịch vụ chẩn đoán bằng hình 
ảnh và siêu âm; dịch vụ chẩn đoán lâm sàng; dịch vụ nhi khoa; dịch vụ y tế liên quan đến 
chống lão hóa; điều trị y tế; phẫu thuật và phẫu thuật phục hồi khả năng đi lại; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ lập kế hoạch bệnh viện (thuộc về hoạt động khám chữa bệnh); dịch vụ nội 
tiết học; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ phẫu thuật nhi khoa; dịch 
vụ dinh dưỡng học; dịch vụ chẩn đoán trước khi sinh; dịch vụ cấp cứu y tế; dịch vụ khám 
sức khỏe và tăng cường dinh dưỡng cân bằng tự nhiên cho cơ thể; dịch vụ tư vấn chăm sóc 
sức khỏe nhằm nâng cao, tăng cường sức khỏe và dịch vụ giới thiệu thuốc; dịch vụ tư vấn 
và cố vấn liên quan đến dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe và dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-22345 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MOMENTIVE PERFORMANCE 

MATERIALS INC.   (US) 
260 Hudson River Road, Waterford, 
New York 12188, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 01: Silic; tác nhân hoá học hoạt động bề mặt; hoá chất công nghiệp; hoá chất để 

sản xuất uretan; uretan; chất xúc tác. 
 

 
(210) 4-2018-22346 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu. 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc 
lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay 
thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 
đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 
nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít (vật dụng 
cho người hút thuốc); các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng 
cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng 
thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa 
dùng cho người hút thuốc, diêm. 
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(210) 4-2018-22347 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(731) SHINETOWN TELECOMMUNICATION

LIMITED  (HK) 
Unit 1-16, 20/F, Corporation Park, 11 on 
Lau Street, Shatin, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ nhận dạng thuê bao di động (thẻ sim); điện thoại; điện thoại di động; ứng 
dụng cho điện thoại di động [phần mềm có thể tải về]; phần mềm điện thoại di động, có 
thể tải về; bộ nguồn dự phòng dùng để sạc điện; pin điện; thiết bị phát sóng wifi, loại di 
động; thẻ điện thoại [thẻ từ được mã hóa]; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn hoặc tải về. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ gửi tin nhắn; liên lạc bằng điện thoại; liên lạc bằng điện thoại di động; 
liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; thông tin về viễn thông; cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ 
hộp thư thoại; dịch vụ hội nghị truyền hình; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ viễn 
thông; cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc sử dụng thẻ điện thoại hoặc thẻ ghi nợ; cấp 
quyền truy cập và kết nối viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và mạng internet; dịch vụ 
viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông liên quan đến thông tin (trang web), chương trình 
và cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ viễn thông đến cơ sở hạ tầng và nền tảng mạng toàn 
cầu. 

 

 
(210) 4-2018-22348 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 
Công nghệ cao Bình Dương  
(VN) 
Số 135/14, đường Thích Quảng Đức, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu: rau tươi, trái cây 
tươi.  

 

 
(210) 4-2018-22349 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.11; A11.3.3; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xám, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 
Công nghệ cao Bình Dương  (VN)
Số 135/14, đường Thích Quảng Đức, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-22350 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Bán Hàng Việt   (VN) 
25 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; nước hoa; thuốc nhuộm tóc; son môi.  
 
 

(210) 4-2018-22351 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem bôi mặt; sữa tắm; mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2018-22352 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Đăng Food   (VN) 
71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà cụ thể là trà sữa; cà phê; bánh kẹo; sô cô la.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa tươi trân châu, trà sữa, cà phê, trà đào, nước ngọt có gaz và 
không có gaz, rượu vang, đồ ăn đã qua chế biến (từ rau tươi, thịt, tôm, cá), nước sinh tố, si 
rô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán nước giải khát. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1357 

(210) 4-2018-22353 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A1.5.3; 25.5.25 
(591) Hồng, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mạị 

dịch vụ bất động sản Phú 
Phong   (VN) 
18A Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình 
Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà xưởng; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà; xây dụng nhà xưởng; san lấp mặt bằng.  
 

Nhóm 39: Cho thuê kho hàng; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận tải đường bộ và đường thủy.  
 

Nhóm 45: Tư vấn về pháp lý; tư vấn về các thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản 
[dịch vụ pháp lý].  

 

 
(210) 4-2018-22354 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Trắng, đen, cam nhạt, xám. 
(731) Công ty TNHH Dakvin   (VN) 

Số 4 đường 18C, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; kẹo 
ngậm dùng cho mục đích y tế; rượu gừng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22355 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vĩnh Thạnh   (VN) 
Phòng số 1 - 2, tầng 12, tòa nhà 
Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân.  
 

 
(210) 4-2018-22356 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vĩnh Thạnh   (VN) 
Phòng số 1 - 2, tầng 12, tòa nhà 
Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân.  
 

 
(210) 4-2018-22357 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Vĩnh Thạnh  (VN) 
Phòng số 1 - 2, tầng 12, tòa nhà 
Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân.  
 

 
(210) 4-2018-22358 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A24.15.11 
(591) Đen, vàng. 
(731) Nông Đức Hoàng   (VN) 

97-99 P301 T4 Tôn Thất Đạm, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: đề can 
(decal) trang trí xe, linh kiện, phụ kiện, phụ tùng cho xe ô tô, phụ tùng cho xe gắn máy.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ cụ thể là: rửa xe, dọn xe, dịch vụ 
độ xe ô tô, xe máy (thay đổi kết cấu xe).  
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(210) 4-2018-22359 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SAVINA   (VN) 
Số 356, quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và các động cơ, phụ tùng cho xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-22360 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Savina  (VN) 
Số 356, quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An    

(511)   Nhóm 12: Xe máy và các động cơ, phụ tùng cho xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-22361 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Romulus 
Lifestyle Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt; dây đeo kính mắt; bao kính đeo mắt. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ (chỉ thời gian); vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; dây 
chuyền, hoa tai; đồ trang sức.  

 
Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; túi xách tay; bao đeo 
để móc chìa khóa; bộ đồ du lịch [đồ da]. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; giầy thể thao; mũ trùm đầu [trang phục]; mũ (nón) đội đầu.  

 
Nhóm 35: Mua bán phụ kiện thời trang (không làm bằng kim loại quý) như: hoa cài tóc, 
vòng đeo tay, vòng đeo cổ, nơ cài tóc, hoa tai, nhẫn.  

 

 
(210) 4-2018-22362 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SAMJIN C&C CO., LTD.   (KR) 

Myeongbongsan-ro 352 beon-gil 63, 
Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)  Nhóm 01: Chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong công 
nghiệp; hóa chất trung gian dùng cho mục đích công nghiệp; tác nhân hóa học để xử lý 
trước cho việc mạ kim loại; chất phản ứng loại tạp chất cho các sản phẩm kim loại; hóa 
chất dùng để biến đổi bề mặt kim loại (hóa chất dùng cho mục đích công nghiệp); hóa 
chất loại bỏ gỉ sét khỏi bề mặt kim loại; hóa chất làm sạch dòng chảy hòa tan trong nước 
cho việc làm sạch bề mặt kim loại; chất tẩy rửa bề mặt kim loại (không bao gồm chất tẩy 
rửa dùng cho gia đình); hóa chất xử lý bề mặt kim loại (hóa chất dùng cho mục đích công 
nghiệp); hóa chất thấm hút tạp chất khỏi nhiên liệu; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản 
xuất, chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp như một phần của quá trình hoạt động sản xuất; 
tác nhân xử lý kim loại nặng; chất khử kim loại nặng; phụ gia hóa học dùng để mạ nhựa; 
tác nhân phụ trợ hóa học dùng để mạ nhựa; hóa chất làm sạch dòng chảy hòa tan trong 
nước để làm sạch bề mặt nhựa. 

 

(210) 4-2018-22363 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GLOBERIDE, INC.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; 

dây câu cá; lưỡi câu; phao câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả]; cán cần câu; chì 
câu cá; túi chuyên dụng đựng đồ câu cá; hộp chuyên dụng đựng đồ câu cá; vật chứa mồi 
câu chìm để câu cá.  

 

 
(210) 4-2018-22365 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GOPRO, INC.   (US) 

3000 Clearview Way, San Mateo, CA 
94402, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chụp hình, cụ thể là máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim; 
thiết bị điện tử di động cầm tay hỗ trợ cho việc quay phim, lưu trữ, truyền hoặc sao chép 
nội dung hình ảnh, video và đa phương tiện; hộp, vỏ máy và phụ kiện cho máy ảnh, cụ thể 
là pin, ống kính, màn hình xem ảnh kỹ thuật số, thiết bị tiếp hợp mạng không dây, thiết bị 
tiếp hợp điện, thiết bị gắn nối các thiết bị khác vào máy ảnh, thiết bị điều khiển từ xa, 
micrô, thẻ SD, đèn flash chụp ảnh, thiết bị khung để dụng cụ chụp ảnh, giá ba chân cho 
máy ảnh và dây đeo qua vai dùng cho máy ảnh; bao (túi) đạng hộp và túi đựng cho thiết bị 
nhiếp ảnh; phần mềm máy tính dùng trong kết nối với thiết bị chụp hình, quay phim và 
camera, cụ thể là phần mềm cho việc chụp, ghi lại khoảnh khắc, quản lý, xử lý, vận hành, 
xem, lưu trữ, chỉnh sửa, sắp xếp, kết hợp, chia sẻ, thao tác, thay đổi, nhận xét trên đó, 
truyền và hiển thị dữ liệu, hình ảnh, video, tệp đa phương tiện và các dữ liệu kỹ thuật số 
khác; phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và viđeo trên máy tính và điện thoại; phần mềm máy 
tính và phần mềm ứng dụng máy vi tính sử dụng để tải lên, tải xuống, chỉnh sửa, lưu trữ, 
phân loại và chia sẻ nội dung hình ảnh và video thông qua mạng máy tính nội bộ và toàn 
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cầu và thông qua thiết bị di động; các tệp đa phương tiện có thể tải xuống chứa âm thanh 
kỹ thuật số và tệp video gồm hình ảnh, video, tệp đa phương tiện và các dữ liệu kỹ thuật 
số khác phát ra từ người dùng; phụ kiện camera như giá đỡ, giá đỡ thông minh, dây đeo 
chéo, giàn giá đỡ máy đặt được lên vai, chân đế giữ, dây đai lưng, giá móc và các thiết bị 
liên quan để giữ, treo, cổ định vị trí và chuyển động camera; camera chụp hình và quay 
video có dạng hình cầu; camera góc nhìn 360 độ; camera toàn cảnh; bảng mạch trung tâm 
và phần cứng, phần mềm liên quan đến camera chụp hình và quay video có dạng hình 
cầu; công cụ phần mềm và ứng dụng hỗ trợ nội dung video có góc hình cầu; phần mềm 
máy tính cho việc chụp hình, ghi lại khoảnh khắc, quản lý, xử lý, vận hành, xem, lưu trữ, 
chỉnh sửa, sắp xếp, kết hợp, chia sẻ, thao tác, thay đổi, nhận xét trên đó, truyền và hiển thị 
dữ liệu, hình ảnh, video có hình cầu và có tính chất toàn cảnh; giải pháp năng lượng 
camera chụp hình và quay video có dạng hình cầu, bao gồm pin, thiết bị tiếp nhận mạng 
không dây, thiết bị tiếp nhận điện và thiết bị sạc pin; phần cứng có thể tùy chỉnh cho 
camera; nền tảng tích hợp có thể tùy chỉnh; gậy dùng để tự chụp ảnh, cụ thể là gậy cầm 
tay; các dây đai đeo để cố định camera, cụ thể là dây đeo qua đầu, dây đeo chéo, dây đeo 
qua hai vai và dây đeo trước ngực; bệ đỡ máy ảnh; đế máy ảnh; giá để máy ảnh dạng kẹp; 
phao gắn cho camera; gậy phao cầm tay găn camera; túi đựng máy ảnh chống trầy xước; 
túi dạng hộp không thấm nước và thấm nước để bảo vệ máy ảnh; nắp bảo vệ ống kính cho 
máy ảnh; màng bảo vệ chuyên dụng cho màn hình camera; kính chắn gió bằng nhựa; 
màng lọc cho thiết bị chụp ảnh; dây và dây cáp cho mạch điện chính của camera; sạc cắm 
tuờng; bộ sạc được gắn trên xe hơi.  

 

 
(210) 4-2018-22366 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A11.3.3 
(591) Nâu đỏ cà phê. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Trung  (VN) 
Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-22367 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.25; 26.15.15; A11.3.10 
(731) POPSOCKETS LLC  (US) 

3033 Sterling Circle Boulder, Colorado 
80301, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Đế giữ (bằng cách kẹp ngón tay), đế đỡ và giá đỡ (tất cả được gắn vào lưng 

thiết bị) cho thiết bị điện tử cầm tay, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy 
quay phim/chụp ảnh, máy phát âm thanh, và máy phát viđêô. 
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(210) 4-2018-22368 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) RI JING TRADE LIMITED COMPANY  

(TW) 
1F., No. 3, Aly. 3, Ln. 182, Lizhong Rd., 
Zuoying Dist., Kaohsiung City 81366, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Collagen dùng cho mục đích y tế; chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; thuốc bổ [thuốc dược phẩm]; chế phẩm vitamin; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm 
men.  

 

 
(210) 4-2018-22369 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Cơ sở sản xuất - kinh doanh 

thiết bị điện Taka   (VN) 
ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; công tắc bán dẫn; rờ le điện; công-tắc-tơ; bộ ngắt mạch điện; bộ 
đóng mạch điện. 

 

 
(210) 4-2018-22370 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu quốc tế Lạng Sơn  
(VN) 
Số 95B, đường Bà Triệu, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm; gỗ xẻ. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc nội thất bằng gỗ. 
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Nhóm 29: Lát khoai lang sấy khô; lát khoai tây sấy khô; trái cây đóng hộp; rau đã được 
bảo quản; thủy hải sản đã được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Bột khoai lang; bột khoai tây; chế phẩm ngũ cốc. 

 

Nhóm 31: Khoai lang tươi; khoai tây tươi; hoa tươi tự nhiên; quả tươi; gỗ thô; thủy hải sản 
còn sống. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước [đồ uống]; nước ép trái cây; nước uống có gaz. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống hoa quả có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khoai lang, khoai tây, ngũ cốc, hoa quả, trái cây, 
rau, đồ uống, thủy hải sản, gỗ, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc nội thất bằng gỗ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2018-22373 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; A25.3.3 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lá 

cây, đỏ, đỏ nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ME DI PHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An       

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-22374 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7; A24.15.8; 26.3.1 
(591) Tím, hồng, cam, vàng, xanh, đen trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FFT   (VN) 
Số 108 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp và lâm nghiệp (loại 
trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
phân bón, chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Thuốc màu nhuộm; sơn; chế phẩm chống rỉ; chất bảo quản gỗ; mực in. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; chất để tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; thuốc đánh răng; nhang thơm. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn (chất bôi trơn); xăng, dầu nhiên liệu; nến; cồn nhiên liệu.  
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Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y lế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt động vật có hại.  

 

Nhóm 06: Tượng bán thân bằng kim loại thường; tượng nhỏ bằng kim loại thường dùng 
làm đồ lưu niệm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy ấp trứng; máy phát điện.  

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao; kéo; bộ đồ ăn (thìa và dĩa), 
dao cạo. 

 

Nhóm 09: Dây cáp dẫn điện; máy vi tính; điện thoại; thiết bị đo; thiết bị điện tử phòng 
cháy, chữa cháy; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân, tay giả, mắt và răng giả; vật liệu khâu vết 
thương. 

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, lọc nước và thiết bị vệ 
sinh.  

 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; tầu thủy; máy bay.  
 

Nhóm 13: Ngòi nổ; chất nổ; pháo hoa.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồ trang sức; đá quý; đồng hồ và 
dụng cụ đo thời gian.  

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn; loa; kèn trống và sáo.  
 

Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; giấy ăn; giấy vệ sinh.  

 

Nhóm 17: Cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; ống mềm phi kim loại; vật liệu cách 
điện, cách nhiệt.  

 
Nhóm 18: Vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc; túi xách tay; va li; ô (dù); ví bỏ 
túi; bộ đồ du lịch (đồ da).  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; 
các công trình, cấu kết phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ vật chuyển 
động (vật trang trí), tất cả dùng làm đồ lưu niệm.  

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ thủy tinh tráng men (không 
dùng cho xây dựng); bàn chải đánh răng; dụng cụ nhà bếp.  

 

Nhóm 22: Dây thừng, lưới, vải bạt; sợi dệt dạng thô.  
 

Nhóm 23: Sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe.  
 

Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); ga trải giường; chăn; khăn mặt.  
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Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; quần áo in những hình ngộ nghĩnh để mặc và làm 
vật lưu niệm.  

 

Nhóm 26: Hoa nhân tạo; tóc giả; hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; đăng ten, ren 
làm viền; khóa kéo.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn, thảm chống trơn; thảm dùng ở phòng tập thể dục; giấy 
dán tường.  

 

Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi; đồ chơi nhồi bông; thiết bị tập thể dục.  
 

Nhóm 29: Thịt; cá đã chế biến; hải sản đã chế biến; rau, quả đã chế biến; sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); kem lạnh; bánh kẹo; đồ gia vị.  
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; hoa tươi; động vật sống.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước 
uống có ga; đồ uống không chứa cồn; bia. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá; xì-gà; sợi thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; bật lửa và diêm cho người hút 
thuốc.  

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền 
hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm: chất hóa học dùng trong ngành 
cương nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản 
phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh 
dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm 
vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy 
nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, 
máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà 
phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy 
khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất 
điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy 
là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, 
máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện 
điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy, ti-vi, 
máy vi tính, máy tính, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, 
chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy 
đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game cụ 
thể là: cần điều khiển, ổ (đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám 
sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh 
nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, 
truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, thiết bị 
và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, mũ bảo hiểm, 
thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, điện lạnh văn phòng 
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và gia đình (tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa 
đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, kim loại quý, đồ trang sức, đá 
quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, 
khung ảnh, đồ nội thất văn phòng và gia đình (giường, tử, bàn ăn), đồ dùng gia đình cụ 
thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng 
điện, tấm ván để là, cái xỏ giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân 
phối khăn tay bằng giấy, chăn, ga, gối, đệm, cây lau nhà, chổi quét nhà, hót rác, bàn chải, 
giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giá treo quần áo, giá giữ bàn là, thùng chứa rác, 
dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, dụng cụ thụt dùng khai thông 
đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để 
uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, 
đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi 
niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, 
bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, 
bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để 
chứa đựng, chảo bằng đất nung, (ra nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa 
ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, 
thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản 
phẩm bằng giấy và các-tông cụ thể là báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật 
ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in 
sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ 
quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu 
và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da 
và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt 
lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, 
ban (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc 
bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong 
ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may 
quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và 
nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, 
mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, 
cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ; bánh ngọt, bánh kẹo, mật ong, muối, 
kem lạnh, gia vị, dấm và nước sốt, nước chấm, nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt (ngũ 
cốc), hạt (hạt giống), rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước tinh khiết nước ép hơa 
quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có ga, nước uống có chứa cồn, xi rô và 
các chế phẩm làm đồ uống, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, 
bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người 
hút thuốc và diêm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
tòa nhà.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh truyền hình.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc; xử lý kim loại; xử lý nước; xử lý vải.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế phần mềm máy tính; thăm dò khoáng sản; dịch vụ 
tư vấn, cung cấp các giải pháp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: tin học, viễn 
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thông, điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa văn phòng, xử lý vệ sinh môi trường, xử lý rác 
thải, nước thải, khí thải, chất thải rắn, xây dựng; dịch vụ thiết kế thời trang.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2018-22375 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.6 
(591) Đen, nâu vàng. 
(731) ALIMENTOS Y BEDIDAS LA 

ESTANCIA, S.A.  (CU) 
Calle 216A No. 1506 e/15 y 17, Siboney, 
Playa, La Habana, Cuba 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn [trừ bia] trên cơ sở trứng, dưới dạng 
kem; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu cốc-tai; rượu mạnh 
[đồ uống]; rượu rum; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2018-22376 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần PRIME GROUP  

(VN) 
Khu CN Bình Xuyên, TT. Hương Canh, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; thiết bị tắm hơi; thiết 
bị dùng cho bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2018-22377 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.2; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIDS SPORTS 
NETWORK VIETNAM  (VN) 
02-04 Alexandre De Rhodes, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các 
cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1368 

(210) 4-2018-22378 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 5.9.12; A5.11.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực dưỡng 
Lành  (VN) 
28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; giảng dạy. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-22379 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) JIN SHI HE   (CN) 

Agricultural Bank of China, Chaoyang 
Town, Huinan, Jilin, China. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dưỡng da.  
 

(210) 4-2018-22380 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nệm Ưu Việt  (VN) 
C5/6D quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); nệm (đệm) mút. 
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(210) 4-2018-22382 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-22383 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 5.7.21; 4.5.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh da trời, tím, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
Số 415/14 đường Mai Thị Buội, tổ 1, ấp 
5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-22384 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED  

(GB) 
The Battleship Building, 179 Harrow 
Road, W26NB London, United Kingdom

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; môi giới bất động 
sản, cụ thể là bán bất động sản cho người khác; dịch vụ quản lý cộng đồng bất động sản; 
dịch vụ bất động sản, cụ thể là cho thuê ngắn hạn các căn hộ đã được trang bị đồ đạc nội 
thất, dịch vụ bất động sản, cụ thể là quản lý bất động sản cho thuê, dịch vụ bất động sản, 
cụ thể là dịch vụ quản lý bất động sản cho hiệp hội chung cư, hiệp hội chủ sở hữu nhà và 
các tòa căn hộ; quản lý bất động sản cho cộng đồng cư dân sống độc lập; dịch vụ bất động 
sản, cụ thể là cho thuê bất động sản và môi giới bất động sản, tất cả liên quan đến căn hộ, 
phòng ở, chung cư, và bất động sản được sở hữu dưới hình thức luân phiên theo thời gian; 
dịch vụ bất động sản, cụ thể là, lập bản kê, cho thuê và môi giới nhà ở và khu nhà ở độc 
lập; dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ quản lý, cấp vốn, môi giới và cho thuê bất 
động sản để ở; dịch vụ bất động sản, cụ thể là quản lý nhà ở riêng cao cấp; quản lý bất 
động sản, cụ thể là quản lý khách sạn, khách sạn kiểu căn hộ, căn hộ lưu trú, chỗ ở cư 
dân, chỗ ở sinh viên, chỗ lưu trú có dịch vụ tiếp đón. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ làm sạch, sửa chữa và bảo dưỡng bất động sản: dịch 
vụ bảo dưỡng và sửa chữa tòa nhà và các hệ thống liên quan. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất bao gồm quy hoạch không gian, lựa chọn đồ nội thất, 
lựa chọn vật liệu và diện mạo; tư vấn thiết kế và thiết kế trang trí nội thất ngoại thất nhà ở 
và công trình cư dân độc lập; dịch vụ tư vấn và lập đồ án liên quan đến thiết kế nội thất, 
cụ thể là diện mạo và bày đặt trực quan của nhà ở và và công trình cư dân độc lập; dịch vụ 
thiết kế đồ nội thất, cụ thể là tạo phong cách nội thất cho nhà ở và và công trình sinh sống 
độc lập. 

 

 
(210) 4-2018-22385 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Tô Hải Hà  (VN) 
BT1. D13, khu đô thị mới Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2018-22386 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) EICHER MOTORS LIMITED  (IN) 

3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District 
Centre, Saket, New Delhi, 110 017, India

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; các bộ phận và phụ tùng kèm theo. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; áo vét [quần áo]; áo nịt len [trang phục]; 
váy sợi chui đầu; áo ngoài mặc chui đầu; áo len chui đầu; quần áo giả da; vật giữ ấm 
chân; quần ống bó (quần dài); quần dài; quần áo bằng vải lanh; lớp lót may sẵn [bộ phận 
của quần áo]; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục]; quần áo cho người lái xe mô 
tô. 

 

 
(210) 4-2018-22387 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.3.5; 26.3.1; A2.9.16; 24.17.18; 14.7.1
(591) Xanh da trời; trắng. 
(731) Dương Trung Dũng  (VN) 

B2506 T25, tòa B, Sky City Tower số 88 
phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Sàn đấu giá trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2018-22388 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
xây dựng Việt Thiên Hà Nội  
(VN) 
Số 21, ngõ 249, phố Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn led (thiết bị chiếu sáng). 
 

 
(210) 4-2018-22389 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Capella Việt 
Nam  (VN) 
Số 53 phố Quang Trung, phường Nguyễn 

Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính, quản lý tài chính; quỹ đầu tư; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2018-22391 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Thanh Hương  (VN) 
Số 01 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
 

Nhóm 44: Tư vấn, thiết kế thời trang tóc cụ thể là cắt tóc và/hoặc tạo kiểu tóc thời trang. 

 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo. 
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(210) 4-2018-22392 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, hồng, xám. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Thanh Hương  (VN) 
Số 01 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-22393 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ mỹ phẩm Phương Nữ  
(VN) 
Tổ 1, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22395 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH GROW MORE  (VN)

370 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-22396 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH GROW MORE  (VN)

370 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-22397 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH GROW MORE  (VN)

370 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-22398 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH GROW MORE  (VN)

370 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-22399 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 

thông truyền hình Ưng Bình 
Châu  (VN) 
44C Cư Xá Tự Do, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Ti vi; loa; đầu thu kỹ thuật số; hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm; 
thiết bị ghi hình; thiết bị âm thanh. 

 

Nhóm 35: Mua bán: ti vi, loa, hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm, thiết bị âm 
thanh, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy giặt; máy hút bụi, máy ép trái cây, máy rửa bát 
đĩa, bàn là, thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ đông, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy 
lọc không khí, quạt điện, nồi áp suất, bếp gas, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước dùng 
điện, bình nước nóng cho nhà tắm. 

 

 
(210) 4-2018-22400 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lâm Long  (VN) 
Tổ dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân 
Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện. 
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(210) 4-2018-22401 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.1.13; 21.1.17; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện và 
thương mại VIMAX  (VN) 
Số 50, ngõ 261, tổ dân phố 18, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp; quạt ly tâm; quạt thông gió, quạt hướng trục; quạt tăng áp; 
hệ thống xử lý khí thải.  

 

 
(210) 4-2018-22402 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, đen, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện và 
thương mại VIMAX  (VN) 
Số 50, ngõ 261, tổ dân phố 18, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống lọc bụi. 
 

 
(210) 4-2018-22403 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 3.3.2; A3.3.24;  
(591) Xanh dương, cam, xanh lá, đỏ, hồng, 

trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Đại Tam Phát  (VN) 
E12/1E ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 16: Đất sét để nặn; chất dẻo để nặn; sáp nặn, không dùng cho mục đích nha khoa; 
bột nhào để nặn; vật liệu để nặn; khuôn cho đất nặn [vật liệu của nghệ sỹ].  

 
 

(210) 4-2018-22404 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 25.1.6; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUN COFFEE 
LEGEND  (VN) 
20 Phạm Như Xương, phường Hòa 
Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2018-22405 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STAYCOOL Việt 
Nam   (VN) 
Số 28 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-22406 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STAYCOOL Việt 
Nam   (VN) 
Số 28 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2018-22407 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH STAYCOOL Việt 
Nam   (VN) 
Số 28 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-22408 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.  (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị định vị GPS; điện thoại thông minh; điện 

thoại di động; vỏ bọc điện thoại di động; bao đựng điện thoại di động; màng bảo vệ 
chuyên dùng cho màn hình điện thoại di động; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di 
động; tai nghe; tai nghe chuyên dùng cho điện thoại di động; gậy chụp ảnh tự sướng cho 
điện thoại di động; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; cáp usb; bộ chuyển đổi nguồn; pin, 
điện; thiết bị sạc pin; nguồn sạc điện di động (pin sạc dự phòng); vỏ cho loa phóng thanh; 
tai nghe không dây cho điện thoại thông minh; bộ sạc không dây.  

 

 
(210) 4-2018-22410 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sun 
Hospitality Group   (VN) 
Tầng L1M, 36-38 Bạch Đằng, phường 
Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn, xe đẩy túi đựng gậy đánh gôn; túi đựng vật 
dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi 
gôn); thiết bị tập thể dục.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
tòa nhà.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; dịch vụ vận 
chuyển hành khách bằng cáp treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê 
kho bãi.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tập luyện thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật; tổ chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân 
gôn golf; dịch vụ đào tạo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng sân golf, dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế 
sân golf, dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất lượng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê hội trường.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc mặt cỏ sân golf, dịch vụ tắm hơi; dịch 
vụ mát xa; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2018-22411 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27 
(591) Nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
cà phê bột Thìn BMT   (VN) 
103 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-22412 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.13.1 
(591) Đen, trắng, hồng, tím, xanh lá, xanh 

ngọc, vàng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Phát   (VN) 
276 Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai; bao cao su; thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2018-22413 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Latop   (VN) 
Số 95B - 97- 99 Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch 
vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho bãi. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-22414 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 4.3.5 
(591) Cam, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du thuyền 
Ngựa Biển  (VN) 
116 đường Chuyên Dùng 9, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Tàu thuyền 

 

 
(210) 4-2018-22415 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2018-22416 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2018-22417 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng  (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
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(210) 4-2018-22418 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất giày 
dép Huy Hoàng   (VN) 
205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2018-22419 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.6; A5.7.23 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản Quốc 
Phong  (VN) 
451/10B Hai Bà Trưng, phường 08, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến: hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt dẻ, hạt chia, hạt thông. 
 

 
(210) 4-2018-22420 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.7.1; 2.7.2; 2.7.23; 4.5.21 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Phương Khanh  
(VN) 
269 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, son môi, xà phòng, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2018-22421 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại dịch vụ 
Nhất Thịnh  (VN) 
65/1 đường số 7, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp như (nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas, bếp điện, bếp 
từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, nồi điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, 
ấm nước, lò nướng, bàn nướng lẩu, lẩu điện, lò nướng thủy tinh, lò nướng vuông, nồi ủ, 
nồi chiên, ấm siêu tốc, máy ép đa năng, nồi men, lẩu vuông, nồi hấp 3 tầng, ấm sắc 
thuốc).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1380 

(210) 4-2018-22422 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá mạ, xám. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Luận  (VN) 
Số nhà 140, tổ 6, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm điện tử, sản phẩm tin học, bao gồm: thiết bị ngoại vi, chương trình 

phần mềm dành cho máy tính, máy vi tính và các phụ tùng của máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2018-22424 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Tuyết  (VN) 
Số 84 Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đaklak  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2018-22425 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Hùng Tiến   (VN) 
Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-22426 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.15.8; 7.15.22; A26.11.7; 26.5.1; 2.9.1 
(591) Nâu, trắng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Phương Văn Sỹ  (VN) 
Số nhà 24A, ngách 23/36 Lạc Long 
Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc gồm: đàn, sáo, trống, kèn.  
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(210) 4-2018-22427 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Sỷ   (VN) 
94/12 khu phố I, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm từ gỗ, tre, trúc, như: giường; tủ; bàn ghế. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giám sát công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình. 
 

 
(210) 4-2018-22428 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
AMARO  (VN) 
Tỉnh lộ 824, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh 
Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị làm 
nước nóng; quạt hơi nước; máy làm mát không khí; thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen; 
chậu rửa. 

 

 
(210) 4-2018-22430 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.11; 3.7.16 
(591) Trắng, vàng xanh, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý bất 
động sản VICTORIA  (VN) 
274 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý về bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2018-22431 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.4 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Đặng Đình Luyện  (VN) 
Tổ dân phố Phượng Bãi, phường Biên 
Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo da; dép; giày; bộ quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-22432 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Cam, xanh lục, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Bạch Tuấn Anh   (VN) 
Số 30, ngõ 2 Yên Phúc, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; thiết bị thu hình; bộ thu phát sóng; màn hình viđêô. 
 
 

(210) 4-2018-22433 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.7; 26.4.2; 26.11.3 
(591) đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Bạch Tuấn Anh   (VN) 
Số 30, ngõ 2 Yên Phúc, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 
 

(210) 4-2018-22434 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7; 26.1.2 
(731) Đào Thị Thịnh  (VN) 

Số 21 ngõ 65A phố Quốc Tử Giám, 
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán phở.  
 

 
(210) 4-2018-22435 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.5; 24.1.1; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Đào Đình Thanh  (VN) 
Xóm 4, thôn Trung, xã Cảnh Hưng, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mưa; găng tay trượt tuyết; mũ; ủng; dép.  
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(210) 4-2018-22436 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Lê Thị Thùy Anh  (VN) 
71/88/11C Nguyễn Bặc, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi hoa hậu, tổ chức sự kiện về văn hóa, nghệ thuật và giải trí.  
 

 
(210) 4-2018-22437 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Hồ Sỹ Hòa  (VN) 
Thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; đồ uống y 
tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, thảo dược, dược phẩm, chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, sữa công thức cho trẻ sơ 
sinh, đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22438 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh đá muối Hồng 
Phát  (VN) 
Số 67 đường số 8, cư xá Ra Đa, phường 
13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đá muối.  
 

 
(210) 4-2018-22439 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.9; A25.1.10; 

A5.5.20; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá, cam, đỏ, xanh non, trắng. 
(731) Hợp tác xã Hoàng Hà   (VN) 

Xóm Phú Sơn, xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả sạch, có nguồn gốc hữu cơ.  
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(210) 4-2018-22440 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 25.1.6; A1.1.2; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BALEE ONE  (VN) 
19 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến (mơ California, táo khô), đồ uống. 
 
 

(210) 4-2018-22441 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A1.1.10; 5.7.1 
(591) Đen sẫm, vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Phương Nam  (VN) 
Văn phòng luật sư Trần Đức Hùng và 
Cộng sự 45A Cửu Long, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao.  
 

 
(210) 4-2018-22442 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trương Thị Thu Hương  (VN) 
85/1 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22443 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THE NAM STUDIO  
(VN) 
47/36 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; dịch vụ nghề mộc; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; 
xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
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Nhóm 41: Nhiếp ảnh; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; khoá 

đào tạo từ xa; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo 

yêu cầu; cung cấp video trực tuyến, không tải về. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế công 

nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 
 

 
(210) 4-2018-22448 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; A5.5.22; 5.5.19; 25.7.25 

(591) Vàng ánh kim, xanh mòng két, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THE CAKE 
FACTORY   (VN) 
H3 khu biệt thự Bình Minh, đường 

Lương Định Của, khu phố 2, phường 

Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh pate, bánh bit cot; bánh quy; bánh nhân hoa quả. 

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp: dạy nghề làm bánh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh ngọt (do cửa hàng cung cấp và thực hiện); dịch vụ quán 

cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-22449 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Minh Phúc  
(VN) 
Số 19 đường 494, phường Tăng Nhơn 

Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng trong xây dựng; mua 

bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán kim loại và quặng kim loại.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp.  
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(210) 4-2018-22450 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 26.1.1; 26.1.4; 3.7.17; 

A5.11.11 

(591) Xanh lá, cam, đỏ, nâu đỏ, xanh non, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Hoàng Hà   (VN) 
Xóm Phú Sơn, xã Tượng Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả sạch, có nguồn gốc hữu cơ.  
 

(210) 4-2018-22451 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Vũ Văn Đức  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 

tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; may ¬ xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện, xe 

điện.  
 

 
(210) 4-2018-22452 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.17; 26.3.1 

(591) Xanh, vàng. 

(731) Nguyễn Hữu Quý  (VN) 
Xóm 5, xã Trung Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bệ xí vệ 

sinh; bồn tắm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị dùng cho bồn tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, 

bệ xí vệ sinh, bồn tắm, bồn rửa.  
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(210) 4-2018-22453 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1 
(591) Xanh. 
(731) Vũ Hải Anh  (VN) 

Xóm Sông Hồng, thôn Cao Xá, xã Cao 
Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-22454 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trần Tử Hồng  (VN) 

ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2018-22455 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 16.1.1; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và phát triển Ao Ta  (VN) 
Số 469 Hồng Hà, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội ngoại thất công trình, thiết kế kết cấu 
công trình; thiết kế điện cơ điện công trình; thiết kế cấp thoát nước; thiết kế thông gió cấp 
thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; thiết kế quy hoạch 
xây dựng; khảo sát địa hình; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình; thẩm định 
thiết kế xây dựng công trình, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; thiết kế phòng cháy 
chữa cháy; thiết kế công trình xây dựng; kiểm định xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2018-22457 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Chung  (VN) 
Thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, Huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng          

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu.  
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Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-22459 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư XNK Huy 
Hoàng  (VN) 
258 Nhật Tảo, phường 08, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh            

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình, mỹ phẩm, mua bán thực phẩm chức 

năng, mua bán chế phẩm để nuôi dưỡng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2018-22460 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Khang Phong  (VN) 
219/82 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán khung tranh, tấm ốp 3D, phào chỉ nẹp bằng nhựa dùng trong xây dựng, 

mua bán đèn trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-22461 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.7; A25.7.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần QUINTET   (VN)
19 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2018-22462 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Mặt Trời Đỏ  (VN) 
2/2/56 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Bột màu (chất màu-020059); bột màu được nghiền sẵn dạng nhão. 
 

 
(210) 4-2018-22463 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-22464 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-22465 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2018-22466 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-22467 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION  (US) 
150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 
Chicago, IL 60606, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch để đặt chỗ khách sạn; 

dịch vụ đặt chỗ cung cấp chỗ ở tạm thời cho khách du lịch và người đi nghỉ; dịch vụ 
khách sạn chuyên biệt như một phần của chương trình dành cho khách hàng thường xuyên 
của khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-22468 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) HYATT INTERNATIONAL 

CORPORATION  (US) 
150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 
Chicago, IL 60606, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch để đặt chỗ khách sạn; 
dịch vụ đặt chỗ cung cấp chỗ ở tạm thời cho khách du lịch và người đi nghỉ; dịch vụ 
khách sạn chuyên biệt như một phần của chương trình dành cho khách hàng thường xuyên 
của khách sạn. 
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(210) 4-2018-22469 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Vật tư Thiết bị Cẩm Phả  (VN) 
Tổ 63 khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông,
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, máy móc ngành xây dựng, các sản phẩm, vật tư, máy 
móc, thiết bị, phụ tùng máy ngành mỏ và công nghiệp phục vụ khai thác khoáng sản. 

 

 
(210) 4-2018-22470 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 2.9.1; 26.13.25 
(591) Đỏ hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
vật liệu xây dựng Thành 
Phát  (VN) 
1152-1154 đường 3/2, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán sản phẩm trang trí nội thất như: bàn, ghế, 
tủ, kệ, giường và gạch men các loại. 

 
 

(210) 4-2018-22474 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 2.3.1; 2.3.28; 26.1.6; 

25.5.25; 8.3.1; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Đại Nam   (VN) 
413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
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(210) 4-2018-22480 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)  Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc 
lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-22482 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Đàm Minh Thu  (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)  Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc 
lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-22494 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 3.7.22; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Cam, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất và 
cửa sổ ARKUDA  (VN) 
35 Trần Hoành, phường Khuê Mỹ, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 37: Thi công và lắp đặt hệ thống cửa. 
 

 
(210) 4-2018-22495 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-22496 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22497 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22498 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-22499 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22500 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Anh 

Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22501 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Anh 

Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1395 

(210) 4-2018-22502 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Anh 

Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22503 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.1.16; A19.11.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, ghi, 

xanh lơ, xanh lơ nhạt. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-22504 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; A2.5.24; 1.15.11; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, vàng, 

đỏ, nâu, vàng da, hồng, tím, xanh da trời, 
đen, hồng, xanh cốm. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-22505 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.23; 2.9.25; 1.13.1; A1.13.10; 

A5.1.16; 5.3.11; 5.3.16; A19.11.25; 
26.1.1; 26.15.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, ghi, 
xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh lá 
cây đậm. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22506 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; A2.5.24; 1.15.11; A3.13.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, vàng, vàng da, 

xanh da trời, xanh dương, hồng, tím, đen.
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22507 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 1.15.15; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, xanh cô ban, xanh cô ban 

nhạt, xanh dương, trắng, hồng. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-22508 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A19.3.4; 2.9.25; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, trắng xám, 

xanh lá cây sẫm. 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược  

(VN) 
Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-22509 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH trách nhiệm 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-22510 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH trách nhiệm 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-22511 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH trách nhiệm 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

(210) 4-2018-22512 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 

thương mại Hùng Quân   (VN) 
Số 107/85 Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; nhà hàng bán đồ ăn nhanh, 
đồ ăn vặt, bánh pizza; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-22516 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A24.15.11; 24.15.1; 25.7.25
(591) Xanh green, xanh aqua, xanh dương, 

xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại HAPPYNATURE Việt 
Nam  (VN) 
Đường 477, thôn Phù Long, xã Gia Vân, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa.  
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(210) 4-2018-22517 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 2.9.14; 8.7.11; A2.9.15; 

26.2.7 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Đoàn Ngọc Hảo  (VN) 
Khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gà dùng để làm thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-22519 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.14; 3.1.16; 18.1.21; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TN Việt Nam  (VN)
51/8 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe đạp; săm lốp xe máy; săm lốp xe công nghiệp; săm lốp xe nông 
nghiệp; phụ tùng xe máy; săm lốp ô tô.  

 

 
(210) 4-2018-22520 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng Cửu Long  
(VN) 
Tầng hầm 1 (B1), Vincom Center, 70-72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; dây chuyền [đồ kim hoàn]; đồ châu báu; bộ phụ kiện để làm đồ 
trang sức; nhẫn cuới.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nhẫn cưới, dây chuyền, trang sức đá quý, vàng bạc; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-22521 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A1.5.3 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh nước biển, xanh 

dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ ASIA  (VN) 
95/15 KP Bình Phước B, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị tạo xoáy nước; hệ 
thống làm sạch nước; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, máy nước nóng lạnh, bộ lọc nước uống, thiết bị tiệt 
trùng nước; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2018-22522 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.24; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn PUSTON 
Việt Nam  (VN) 
Số 44 Nguyễn Khánh Toàn, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn lót; sơn bóng; sơn chống thấm.  

 

 
(210) 4-2018-22523 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) RAEL KOREA, INC.  (KR) 

4F, 41, Hakdong-ro 97-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; miếng lót của quần lót [vệ sinh]; băng vệ sinh dạng nút 
dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh; khăn giấy được tẩm chế phẩm diệt khuẩn 
[dùng cho mục đích dược phẩm]; quần lót vệ sinh phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2018-22528 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 
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Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); 

chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước 

uống có ga. 
 

 
(210) 4-2018-22532 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) WUXI LITTLE SWAN CO., LTD  (CN) 

No. 18, South Changijang Road, Wuxi 

National Hi-tech Industrial Development 

Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, 

China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy giặt khô quần áo; máy vắt cho đồ giặt; máy rửa bát đĩa; máy ép 

trái cây, dùng điện, cho mục đích gia dụng; máy hút bụi. 
 

 
(210) 4-2018-22533 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) WUXI LITTLE SWAN CO., LTD  (CN) 

No. 18, South Changijang Road, Wuxi 

National Hi-tech Industrial Development 

Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy giặt khô quần áo; máy vắt cho đồ giặt; máy rửa bát đĩa; máy ép 

trái cây, dùng điện, cho mục đích gia dụng; máy hút bụi. 
 

 
(210) 4-2018-22534 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.10; 1.5.1; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Anh Việt úc  (VN) 
A5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2018-22536 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) WUXI LITTLE SWAN CO., LTD  (CN) 

No. 18, South Changijang Road, Wuxi 
National Hi-tech Industrial Development 
Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy giặt khô quần áo; máy vắt cho đồ giặt; máy rửa bát đĩa; máy ép 

trái cây, dùng điện, cho mục đích gia dụng; máy hút bụi. 
 

 
(210) 4-2018-22537 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) WUXI LITTLE SWAN CO., LTD  (CN) 

No. 18, South Changijang Road, Wuxi 
National Hi-tech Industrial Development 
Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy giặt khô quần áo; máy vắt cho đồ giặt; máy rửa bát đĩa; máy ép 

trái cây, dùng điện, cho mục đích gia dụng; máy hút bụi. 
 

 
(210) 4-2018-22538 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(731) WUXI LITTLE SWAN CO., LTD  (CN) 

No. 18, South Changijang Road, Wuxi 
National Hi-tech Industrial Development 
Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; hệ thống 

điều hòa không khí; tủ lạnh, thiết bị lọc và phân phối nước uống, lò vi sóng (thiết bị nấu 
nướng). 

 

 
(210) 4-2018-22539 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) WUXI LITTLE SWAN CO., LTD  (CN) 

No. 18, South Changijang Road, Wuxi 
National Hi-tech Industrial Development 
Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy giặt khô quần áo; máy vắt cho đồ giặt; máy rửa bát đĩa; máy ép 
trái cây, dùng điện, cho mục đích gia dụng; máy hút bụi. 

 
Nhóm 11: Thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; hệ 
thống điều hòa không khí; tủ lạnh, thiết bị lọc và phân phối nước uống, lò vi sóng (thiết bị 
nấu nướng).  

 

 
(210) 4-2018-22540 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường, phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 
loại), gối ôm; quan tài, bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng, ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong 
nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván đầu giường; đệm lót giường, đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế 
xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) được bọc đệm; ghế được bọc đệm 
bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng 
kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-22541 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường, phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 
loại), gối ôm; quan tài, bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng, ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong 
nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván đầu giường; đệm lót giường, đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế 
xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc đồ đạc 
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(giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) được bọc đệm; 
ghế được bọc đệm bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp 
quan tài, không bằng kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để 
dùng cho đệm lót giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su 
xốp hoặc chất dẻo xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo 
hình; khung ảnh; biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.    

 

 
(210) 4-2018-22542 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường, phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 
loại), gối ôm; quan tài, bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng, ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong 
nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván đầu giường; đệm lót giường, đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế 
xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) được bọc đệm; ghế được bọc đệm 
bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng 
kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.    

 

 
(210) 4-2018-22543 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường, phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 
loại), gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng, ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong 
nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván đầu giường; đệm lót giường, đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế 
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xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) được bọc đệm; ghế được bọc đệm 
bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng 
kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.    

 

 
(210) 4-2018-22544 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.25; 26.4.2 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường, phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 

loại), gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng, ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong 
nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván đầu giường; đệm lót giường, đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế 
xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) được bọc đệm; ghế được bọc đệm 
bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng 
kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.    

 

 
(210) 4-2018-22545 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.25; 26.4.2 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường, phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 
loại); gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng, ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp 
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của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong 
nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván đầu giường; đệm lót giường, đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế 
xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) được bọc đệm; ghế được bọc đệm 
bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng 
kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.    

 

 
(210) 4-2018-22546 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.25; 26.4.2 
(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD   (MY) 
Level 12A West Wing, Wisma 
Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường, phụ kiện lắp ráp giường (không bằng kim 

loại); gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có vỏ bọc ngoài; bảng niêm 
yết; giường đi văng, ghế đi văng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi trong 
nhà; gối; gối tựa cổ; tấm ván đầu giường; đệm lót giường, đệm lò xo; ghế trường kỷ; ghế 
xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của đồ đạc (giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) được bọc đệm; ghế được bọc đệm 
bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường (trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng 
kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót 
giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo 
xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình; khung ảnh; 
biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; thùng, không bằng kim loại.    

 

 
(210) 4-2018-22547 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(731) WINIX INC.   (KR) 

(Jeongwang-dong) 295, Gongdan 1-
daero, Siheung-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí (không phải là bộ phận của máy); máy hút ẩm dùng 
trong gia đình; máy giữ độ ẩm dùng trong gia đình; máy sưởi dùng để làm nóng không 
khí; máy lọc nước gia dụng; thiết bị lọc và rửa không khí; bộ lọc làm sạch không khí; bộ 
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lọc cho máy hút ẩm; bộ lọc cho máy giữ độ ẩm dùng điện; bộ lọc cho máy sưởi không 
khí; bộ lọc cho máy lọc nước; bộ lọc cho thiết bị lọc và rửa không khí. 

 

 
(210) 4-2018-22548 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FUJI XEROX KABUSHIKI KAISHA 

(FUJI XEROX CO., LTD.)   (JP) 
9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 

dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy vi tính; cung cấp các chương trình máy 
tính; điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; sao lưu dữ 
liệu off-site; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; dịch vụ bảo vệ máy tính 
không bị nhiễm virus, cung cấp phần mềm như một dịch vụ [dịch vụ SaaS]; cho thuê máy 
chủ đặt web; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ 
thông tin [IT]; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển 
đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của các chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi 
vật lý]; số hóa dữ liệu [quét]; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp công cụ 
tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp công cụ tìm kiếm thu 
thập dữ liệu qua mạng lưới viễn thông; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực 
tuyến không tải xuống được để xử lý văn bản; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm không tải xuống được để làm báo cáo tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2018-22549 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FUJI XEROX KABUSHIKI KAISHA 

(FUJI XEROX CO., LTD.)   (JP) 
9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 

dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy vi tính; cung cấp các chương trình máy 
tính; điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; sao lưu dữ 
liệu off-site; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; dịch vụ bảo vệ máy tính 
không bị nhiễm virus; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [dịch vụ SaaS]; cho thuê máy 
chủ đặt web; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ 
thông tin [IT]; chuyển đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển 
đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của các chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi 
vật lý]; số hóa dữ liệu [quét]; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp công cụ 
tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; cung cấp công cụ tìm kiếm thu 
thập dữ liệu qua mạng lưới viễn thông; dịch vụ mã hóa dữ liệu; giám sát các hệ thống máy 
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tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn 
bảo mật dữ liệu; tư vấn bảo mật mạng internet; cung cấp nền tảng như một dịch vụ [PaaS]; 
tư vấn công nghệ viễn thông. 

 

 
(210) 4-2018-22550 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; A5.3.13; 3.7.17; 1.15.5 
(591) Vàng, vàng đồng, xanh navy đậm. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resot); dịch vụ nhà hàng ăn uống.    
 

 
(210) 4-2018-22551 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh navy, đỏ. 
(731) Tập đoàn Vingroup - công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-22552 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FUJIAN LITU SANITARY WARE 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Hengban Valve Industry Area, Yingdou 
Town, Nan'an City, Fujian, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; vòi 
[van]; phụ kiện bồn tắm; buồng vệ sinh; bộ lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2018-22553 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.9.17; A5.3.13 
(591) Trắng, đỏ tươi, đỏ đậm, xanh lá cây đậm, 

nâu. 
(731) Công ty cổ phần VINOTEK  (VN)

Số nhà 52 ngõ 120 đường Trần Cung, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm cụ thể là: rau tươi, hoa quả tươi, thịt, cá, gạo, gia vị. 
 

 
(210) 4-2018-22554 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để đánh giá rủi ro sức khỏe, 
bao gồm sức khỏe tim mạch và bệnh tiểu đường. 

 

 
(210) 4-2018-22555 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 14.7.6; 18.1.23; A18.1.9 
(731) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE 

GROUP CORP., LTD  (CN) 
176 Dongliu Road, Hefei Anhui, 
230022, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 37: Thông tin về sửa chữa; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ 

rửa xe; trạm dịch vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; sơn hoặc sửa chữa biển hiệu; 
phục hồi động cơ bị hao mòn hoặc hư hỏng một phần; phục hồi máy móc bị hao mòn 
hoặc hư hỏng một phần; tra dầu mỡ xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; chống gỉ. 

 

 
(210) 4-2018-22556 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) YESTOTOM CO., LTD.  (KR) 

117, 32, Dongguk-ro, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; chế phẩm trang điểm mắt; mỹ phẩm cho tóc và da đầu; 

chế phẩm trang điểm [mỹ phẩm]; mặt nạ làm se khít lỗ chân lông dạng đóng gói sẵn được 
sử dụng như mỹ phẩm; kem dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm 
chăm sóc cơ thể và làm đẹp; mỹ phẩm làm đẹp; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dùng cho các cơ sở chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe (spa); chế 
phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; kem dưỡng da [mỹ phẩm]; son môi [mỹ phẩm]; 
mỹ phẩm sử dụng thành phần tự nhiên; kem che khuyết điểm [mỹ phẩm]; chế phẩm trang 
điểm mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-22557 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; A26.11.7 
(591) Xanh dương đậm. 
(731) Bùi Thanh Tùng  (VN) 

5b/1 khu Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán sản phẩm, cụ thể là: bánh xe cộ, vành bánh xe cộ, nan hoa của bánh xe 
cộ 

 

 
(210) 4-2018-22560 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH kính mắt Việt 

Bảo  (VN) 
Nhà ông Cát, thôn Bắc Lịch Động, xã 
Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

 
(210) 4-2018-22561 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Quang Nhã  (VN) 

Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2018-22562 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DEERE & COMPANY  (US) 

One John Deere Place, Moline, Illinois 
61265-8098, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp, bao gồm dầu cho động cơ, dầu cho động cơ điện/đầu máy; 
mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất hấp thu, làm ướt và kết dính bụi; nhiên liệu (bao 
gồm cồn động cơ) và chất phát quang; nến, bấc dùng để thắp sáng. 

 
 

(210) 4-2018-22563 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DEERE & COMPANY   (US) 

One John Deere Place, Moline, Illinois 
61265-8098, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu cho động cơ điện/đầu máy, dầu động cơ, dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22564 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DEERE & COMPANY   (US) 

One John Deere Place, Moline, Illinois 
61265-8098, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2018-22568 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

STHERB Việt Nam  (VN) 
Số 29, ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm hỗ trợ tăng 
cường sức khỏe dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22569 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.13 
(591) Vàng, trắng, da bò, xám. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 
miến dong Hữu Việt  (VN) 
Xóm Đồng Nội, thôn 5, xã Cộng Hòa, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Miến, miến dong, bún. 

 

 
(210) 4-2018-22570 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 25.5.25 
(591) Xanh lam, xanh lá mạ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ hoàn 
hảo HANELL Việt Nam   (VN) 
Số nhà 21, ngách 82, ngõ 72 Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội              

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ. 
 

 
(210) 4-2018-22571 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6; A25.7.6 (540) 

  

(731) Cao Thị Mỹ Huỳnh  (VN) 
572A/12 Trần Hưng Đạo phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán trà sữa.  

 

 
(210) 4-2018-22572 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Yên   (VN) 
25 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh         

 
(511)   Nhóm 22: Cái võng. 

 

 
(210) 4-2018-22574 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Cam, xám. 
(731) Công ty TNHH MYPOP   (VN) 

16 đường 23, khu phố 6, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính và thiết bị di động; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần 
nhấp chuột; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ điểm tin; dịch vụ 
trung gian thương mại; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng [cho người khác]; dịch vụ, cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và 
kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Thông tin về nơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp âm 
nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp thông tin 
giải trí qua mạng internet. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22577 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Nguyễn Hữu Hợi  (VN) 
17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-22578 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) YARA ASIA PTE. LTD   (SG) 

1 Harbour Front Place Harbour Front 

Tower One #09-01/04 098633 

Singapore, Singapore. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, làm vườn trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón. 

 

Nhóm 44: Cho thuê thiết bị nông nghiệp; các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực nông nghiệp, 

làm vườn và lâm nghiệp thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2018-22579 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh non, xanh lá, nâu vàng, cam, trắng.

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KC Hà Tĩnh  (VN) 
Km 9, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, 

xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo, bún, miến.  

 

Nhóm 35: Mua bán lúa gạo, bún, miến. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22580 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm An Thịnh Phát  (VN) 
256 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất đánh bóng - sơn móng tay. 
 

 
(210) 4-2018-22582 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm An Thịnh Phát   (VN) 
256 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất đánh bóng - sơn móng tay. 
 

(210) 4-2018-22583 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm An Thịnh Phát  (VN) 
256 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất đánh bóng - sơn móng tay. 
 
 

(210) 4-2018-22587 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 1.15.3 
(591) Đen, trắng nhũ, vàng nhũ, xanh lá cây, 

đỏ, vàng, trắng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22589 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2018-22590 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 đường số 11 nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2018-22591 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 đường số 11 nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2018-22592 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2; A6.3.14 
(591) Cam, xanh lá, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KC Hà Tĩnh  (VN) 
Km 9, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, 
xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo, bún, miến. 
 

Nhóm 35: Mua bán lúa gạo, bún, miến. 
 

 
(210) 4-2018-22593 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Đức 

Thắng  (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công sửa chữa công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 

dụng, công trình giao thông. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông. 

 
 

(210) 4-2018-22594 (220) 09.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) HTX nông nghiệp Cam Khe Mây 

Long Nhâm  (VN) 
Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hưng Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống. 
 

 
(210) 4-2018-22596 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Ngô Mạnh Quân  (VN) 
Số 175 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: thanh nhựa; ống nhựa cứng. 
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(210) 4-2018-22597 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thực phẩm KAKAS  (VN) 
540/28 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; cà phê; chè; ca cao; bánh ngọt và kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-22598 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 4.5.1; 5.7.21 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh, cam, hồng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
thanh long Hàm Minh 30  (VN) 
Số 703, thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi. 
 

 
(210) 4-2018-22599 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 5.3.6 
(591) Đen, vàng, tím. 
(731) Hồ Thị Quỳnh   (VN) 

Số 244 phố Đặng Tiến Đông, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế, phẫu thuật tạo hình; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2018-22601 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm V&S 

Việt Nam  (VN) 
Số 47 ngõ 45, đường Dịch Vọng, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2018-22602 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.3.20 

(731) Công ty TNHH Black Pearl 
Việt Nam  (VN) 
Số 903 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-22603 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.5.2; A2.5.23; 4.5.1 

(591) Vàng, đen, trắng, ghi. 

(731) Công ty TNHH Black Pearl 
Việt Nam  (VN) 
Số 903 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 
 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ phục vụ đồ uống, quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-22604 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 8.7.17 

(591) Đỏ, xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, xanh lá, cam, vàng, hồng, trắng, 

nâu. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh Thúy   (VN) 
Số nhà B14, đường Lý Thường Kiệt, khu 

phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2018-22605 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Dung  (VN) 
Số nhà 360, tổ 41, khu 4, phường Cao 
Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa; đồ uống trên cơ sở trà.  
 
 

(210) 4-2018-22606 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phúc Thanh Tài  (VN) 
Số 32, ngõ 27 Võng Thị, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  

 
 

(210) 4-2018-22607 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương. 
(731) Bùi Hoài Vĩnh Nghi  (VN) 

424/36 Nguyễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  
 
 

(210) 4-2018-22608 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A5.3.13; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH CASA BELLA  (VN)

B20-B21-B22-B23-B24-B25 khu nhà ở 
Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh nhà tắm, đèn trang trí, giường, tủ, bàn ghế.  
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(210) 4-2018-22609 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Phan Trung Nam  (VN) 

KA25D Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh cá cảnh giống, thức ăn cho cá, chế phẩm vi sinh dạng 

nước (bổ sung cho thức ăn nuôi cá cảnh), chế phẩm vi sinh dạng bột (bổ sung cho thức ăn 
nuôi cá cảnh). 

 

 
(210) 4-2018-22610 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Đen, vàng, cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thảo Nghi  (VN) 
Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-22611 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH ứng dụng bản 

đồ Việt  (VN) 
03 Trần Nhân Tôn, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra/giám sát dùng cho xe máy; thiết bị kiểm tra/giám sát dùng 
cho xe ô tô; thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết 
bị đo, bằng điện; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi 
tính trên xe cộ]; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; bản đồ 
kỹ thuật số bao gồm bản đồ điện tử và bản đồ trực tuyến. 

 
Nhóm 35: Hệ thống hoá thông tin về các sản phẩm thành cơ sở dữ liệu trên máy tính có 
thể truy cập từ xa qua mạng internet; quảng cáo; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch 
về thương mại và kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cập 
nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán: phần mềm máy tính, thiết bị 
tin học, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết bị điện tử - điều khiển, thiết bị phát sóng, thiết 
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bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, thiết bị chống trộm xe máy, thiết bị dẫn đường, thiết 
bị định vị toàn cầu (GPS), thiết bị kiểm tra/giám sát hành trình dùng cho xe máy và xe « 
tô. 

 

 
(210) 4-2018-22612 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH ứng dụng Bản 

Đồ Việt   (VN) 
03 Trần Nhân Tôn, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính và phần mềm dùng cho điện thoại di 

động; cho thuê phần mềm máy tính và phần mềm dùng cho điện thoại di động; dịch vụ tư 
vấn về phần mềm máy tính và phần mềm dùng cho điện thoại di động; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; dịch vụ lập bản đồ kỹ thuật số; dịch vụ cung cấp thông tin bản đồ kỹ 
thuật số; dịch vụ cung cấp thông tin định vị toàn cầu dựa trên bản đồ kỹ thuật số; dịch vụ 
tìm kiếm dựa trên bản đồ số; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về đo đạc 
bản đồ. 

 

 
(210) 4-2018-22614 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; A24.15.11; 24.15.21; 

26.1.1; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phước Thành 
Lộc  (VN) 
116/14 Lê Bình, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê 

bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà; dịch vụ cho thuê văn phòng.  
 

 
(210) 4-2018-22616 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.4; 16.3.1; 16.3.11 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Trí Thạch Hưng  (VN) 
Số 346 đường số 7A, khu phố 3, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1423 

(511)   Nhóm 35: Mua bán camera giám sát, quan sát; mua bán giám sát thiết bị báo trộm và 
cảnh báo an ninh; mua bán phụ kiện camera; mua bán dụng cụ quan sát: mua bán phụ 
kiện camera: nguồn adapter.  

 

 
(210) 4-2018-22617 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Sa Mộc  (VN) 
22/80 đường số 22, khu cư xá Lữ Gia, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Kẹp tóc; nơ cài tóc; cặp tóc; băng buộc tóc; lưới bao tóc.  
 
 

(210) 4-2018-22618 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.4; 26.1.1; 1.15.11 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn địa ốc 
Khang Thịnh  (VN) 
185/20/30 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 
10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ uống do nhà  hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-22619 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại nội thất Ngọc Châu  (VN) 
191A, Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm. 
 
 

(210) 4-2018-22620 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NY Hoàng Sơn   (VN) 
Số 23/10 quốc lộ 1K, phường Đông Hòa, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc. 
 

 
(210) 4-2018-22621 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.1.7; A5.1.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Phi  (VN) 
248/33/13 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nghệ; mua bán tinh bột cho thực phẩm; mua bán cà phê; mua bán hạt 
tiêu; mua bán bơ; mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

 
(210) 4-2018-22622 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Phạm Khánh Duy  (VN) 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phòng 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán quần áo thể thao; mua bán giày dép; mua 
bán mũ nón, mua bán túi xách.  

 

 
(210) 4-2018-22623 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 5.3.20; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

da trời đậm, xanh da trời nhạt, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tố Ny  (VN) 
Số 7 đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm rau, củ, quả, thịt, thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2018-22625 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.3.23; A25.7.21; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải chuyển phát 
Thái Tuấn  (VN) 
95 đường S11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ dỡ hàng; vận chuyển đồ đạc; cất giữ hàng hóa.  
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(210) 4-2018-22626 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại sản xuất in ấn Trí 
Việt  (VN) 
23/15 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(511)   Nhóm 35: Mua bán mực in.  
 

 
(210) 4-2018-22627 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH The Pi Tân Phát  
(VN) 
Số 15, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-22628 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển đậm, cam, 

xanh nước biển nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật môi trường Tân Tài 
Nguyên  (VN) 
29 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy bơm; mua bán máy ép; mua bán thiết bị lọc nước; mua bán thiết 
bị xử lý nước. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng; dịch vụ xây, lát. 

 

Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải. 
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(210) 4-2018-22629 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TT Sky Vietnam  
(VN) 
06 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh trứng, bánh hạnh nhân.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2018-22630 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
S8, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da, kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu, keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2018-22631 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Modern Việt  
(VN) 
Số 53 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Rèm cửa. 
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(210) 4-2018-22632 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Generic   (VN) 
Số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-22633 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quận 3  (VN) 
243 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-22634 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quận 3  (VN) 
243 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-22635 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.23; 26.13.25; A26.11.7 

(591) Vàng cam, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị van bơm BOTELI  (VN) 
Số 9, ngõ 151A/1 đường Thái Hà, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1428 

(210) 4-2018-22636 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mễ Tân  (VN) 
Lầu 1, Cao ốc Pasteur, số 139 Pasteur, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim ảnh; sản xuất các chương trình phát thanh; sản xuất các chương 

trình truyền hình; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2018-22638 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thang máy 
MASPERO Việt Nam  (VN) 
Số 46 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn.  

 

 
(210) 4-2018-22639 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAMI Việt 
Nam  (VN) 
P2412, tầng 24, tòa Ellipse Tower, 110 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-22640 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mùa Vàng   (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1429 

(210) 4-2018-22641 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 15.7.1 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mùa Vàng   (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2018-22642 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Khải  (VN) 
Xóm Đông, thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

(210) 4-2018-22643 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Khải  (VN) 
Xóm Đông, thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

 
(210) 4-2018-22644 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Bích  (VN)
Kios số 1, khu A1, chợ Bách Hóa Trung 
Tâm Thương Mại Rạch Sỏi, phường 
Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22645 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem bôi mặt; dầu gội đầu; son môi; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-22646 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VATI Việt Nam  
(VN) 
Số 23 đường Văn Cao, phường Phú Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: túi da, ví da, giầy da, thắt lưng da.  
 

 
(210) 4-2018-22647 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Tuấn  (VN) 
39/60 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mũ, quần áo, giầy, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-22650 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7 (540) 

  

(731) Đào Văn Đạt  (VN) 
Số C60, ngõ 153 đường Trường Chinh, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội         

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; vòng đeo tay [đồ 
trang sức: đồ kim hoàn]; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang trí. 

 

Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi du lịch; vali du lịch; ba lô; cặp học sinh; túi mua hàng 
 

 
(210) 4-2018-22651 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A5.3.14; 26.1.10; 26.1.1; 26.2.7; 

A2.3.2 
(540) 

  

(731) Lại Khánh Dung  (VN) 
Số 7 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa 
thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2018-22652 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.5; 13.1.6 
(591) Đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 
Led Hà Nội  (VN) 
Số 118 phố Yên Lãng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led. 

 

 
(210) 4-2018-22653 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1 

(591) Tím, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Lan TODA  
(VN) 
Lầu 3 (trước) số 141 Trần Hưng Đạo, 

phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hoa tươi, hoa vải, hoa khô. 

 

 
(210) 4-2018-22654 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 5.3.6; A5.5.20 

(591) Xanh lá, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại CHARMING Việt 
Nam  (VN) 
Số 4 đường 7L, cư xá Ngân Hàng, 

phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa giấy.  
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(210) 4-2018-22655 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.1.16 (540) 

  

(731) Lê Văn Bình  (VN) 
58/5 Đông Hưng Thuận 05, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-22656 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Nguyễn Anh Minh  (VN) 
350 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-22657 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu M-K  (VN) 
141 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn cầm tay bằng điện.  
 

 
(210) 4-2018-22658 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Tâm Giang  
(VN) 
10 Tùng Lâm 4, phường Hoà Xuân, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng           

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; huấn luyện [đào tạo], điều hành các 

lớp thể dục thể hình; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cung cấp tiện nghi thể thao, dịch vụ 
huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]. 
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(210) 4-2018-22659 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 26.1.10; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gạo Ông Thọ  
(VN) 
Số 70, đường 332 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh gạo.  
 

 
(210) 4-2018-22660 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 26.1.10; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạo Ông Thọ  
(VN) 
Số 70, đường 332 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) gạo.  
 
 

(210) 4-2018-22662 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 1.17.11; 1.5.1; 1.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sofi Việt Nam  
(VN) 
Số 70, khu 1, phường Thạch Khôi, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho phòng tắm; bồn tắm; bồn rửa; vòi hoa sen; bình nước nóng 
cho nhà tắm; bệ xí vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2018-22663 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Cao Viết Bảo  (VN) 
Số 7 ngõ 107 phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)  Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2018-22664 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Cao Viết Bảo   (VN) 
Số 7 ngõ 107 phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-22665 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Cao Viết Bảo   (VN) 
Số 7 ngõ 107 phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-22666 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 24.17.5 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thúy Hằng  (VN) 
Số 262, tổ 8, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu đóng sách; bản in khắc; con dấu [đóng dấu]; chữ in; ấn phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-22667 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.24; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Phạm Mạnh Hùng  (VN) 
Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2018-22668 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
84/36A Lê Quang Định, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chi 
Minh      

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện bởi ca sĩ; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 

dịch vụ sáng tác nhạc, hòa âm phối khí; tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa.  
 

 
(210) 4-2018-22672 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; 26.1.1; A5.5.21 
(591) Xanh lá đậm, trắng, nâu, cam, vàng, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giải trí Hà Trần 
Group   (VN) 
630 Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-22673 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 25.1.6; A11.1.2; 11.3.18; 

19.1.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giải trí Hà Trần 
Group  (VN) 
630 Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-22674 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.9.12; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Xanh, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Lương Lệ Thanh  (VN) 
106/13T Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh             
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(511)   Nhóm 29: Thủy sản chế biến cụ thể là: mực, tôm, cá.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản và thực 
phẩm tươi sống.  

 

 
(210) 4-2018-22675 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.11; 15.7.1; 2.1.1; 26.5.1 
(591) Trắng, đen, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Tiến  (VN) 
67/8/38 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; thịt lợn ướp; thịt; thịt lợn; thịt đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2018-22676 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.2; A25.7.3 
(591) Vàng, xanh lá, đỏ, xanh dương, đen, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Tiến   (VN) 
67/8/38 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-22677 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 1.15.5; A25.7.5; A17.2.2; 26.3.4 
(591) Nâu đất, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu Việt  (VN) 
A11 khu nhà ở thương mại, 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ, sơn lót. 
 

Nhóm 06: Bồn chứa kim loại. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống, đèn điện, vòi hoa sen, vòi nước, bệ xí vệ sinh, bồn rửa 
tay. 

 

Nhóm 19: Gạch, ống thoát nước không bằng kim loại, thạch cao, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời. 
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(210) 4-2018-22678 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Hoàng Sơn Hà  (VN) 
540/20/13 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường, markeitng, dịch vụ thu thập thông tin thị trường, dịch vụ 

nghiên cứu thị trường, nghiên cứu kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2018-22679 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ đậm, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thông tin Đông Hải  (VN) 
73 Nguyễn Quang Bích, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và linh kiện.  

 

 
(210) 4-2018-22680 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 6.1.2 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Vũ Ngọc Lân  (VN) 
Số 25 đường số 48, khu phố 9, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng như: cây lau nhà, khay, xô; đồ chứa đựng bằng nhựa cho 

mục đích gia dụng; các loại thùng rác bằng nhựa; thùng đá. 
 

 
(210) 4-2018-22681 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 7.1.6 (540) 

  

(731) Huỳnh Trần Kim Hiền  (VN) 
Số 59/45/21 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ về chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1438 

(210) 4-2018-22682 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A3.13.24; A3.13.4 

(591) Xanh lá cây đậm, cam, vàng, xanh lá 

cây, xanh da trời, đen, hồng nhạt, trắng, 

xám, nâu, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NUTRAWELL (USA)  (VN) 
Số 14, Võ Trường Toản, phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt ướt; mứt quả ướt.  

 

Nhóm 30: Bột và thực phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo; mật ong; sữa ong chúa. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh snack (bim bim), bột ngũ cốc, phụ gia thực phẩm, 

hương liệu thực phẩm, men thực phẩm, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm đông lạnh; dịch 

vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán 

hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán 

hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người 

mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh 

doanh. 
 

 
(210) 4-2018-22684 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; 5.7.18 

(591) Cam, xanh dương, xanh lá cây, vàng 

đậm, đen, trắng, nâu. 

(731) Hộ kinh doanh chuối sấy sên 
đường Hải Đạt  (VN) 
106 đường Xuân Trường - Trảng Táo, ấp 

Trung Hiếu, xã Xuân Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Chuối sấy. 
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(210) 4-2018-22685 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VI DAN  (VN) 
Lô C5b đường số 3, khu công nghiệp 
Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối và xuất nhập khẩu: phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-22686 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.2; 25.1.25; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Cúc  (VN) 
1814 quốc lộ 14, ấp 3, xã Tân Thành, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

(511)  Nhóm 41: Dịch chụp ảnh cưới; dịch vụ quay phim; dịch vụ đào tạo và dạy nghề: chụp ảnh, 
quay phim, trang điểm cô dâu, tạo mẫu tóc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; dịch vụ tạo mẫu tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm 
sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-22687 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm 
lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng 
(tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; kem rửa 
mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng da; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn giấy có tẩm 
serum làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm nước thơm dưỡng da; chế phẩm trị 
mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế 
phẩm để tắm, không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc, không chứa thuốc; dầu gội đầu; 
chế phẩm mỹ phẩm dưỡng tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu 
thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng cho mục 
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đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng dùng khi cạo râu 
(hoặc cạo lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 
Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong); túi đựng đồ mỹ phẩm (không 
có đồ bên trong); túi dạng hộp để đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong); túi nhỏ để 
đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các đồ dùng cá nhân khác; túi, cụ thể là túi xách, túi 
mua hàng, túi đeo ở thắt lưng, túi đựng quần áo đi du lịch, túi tote (loại túi có thể xách 
hoặc đeo có thân túi lớn, hai quai xách song song), túi du lịch; xắc (túi nhỏ có dây đeo để 
mang theo người); túi nhỏ để đựng tiền; bao nhỏ đeo ở thắt lưng; túi (bao, túi nhỏ) bằng 
da thuộc để bao gói; ví đựng danh thiếp; túi cầm tay cho phụ nữ; ví bỏ túi; bao để móc 
chìa khóa; «; « chuyên dùng để che nắng.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chổi (cọ/bút lông) dùng để bôi, 
thoa mỹ phẩm; chổi (cọ/bút lông) dùng để trang điểm; bàn chải móng tay/chân; dụng cụ 
để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm; nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang điểm 
mắt; bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng để giữ 
bút vẽ (để trang điểm) mắt, bút vẽ lông mày hoặc bút vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp 
đựng kem mỹ phẩm; que trọn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt (rỗng) sử dụng cho mục đích mỹ 
phẩm; hộp đựng đồ trang điểm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); hộp đựng 
mỹ phẩm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); lược chải tóc; lược chải tóc dạng 
bàn chải; dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang; bơm cầm tay dùng để phân phối 
(chia) chế phẩm mỹ phẩm; dụng cụ phân phối (chia) xà phòng; hộp đựng xà phòng; búi 
lưới để tạo bọt dùng để rửa mặt bằng sữa rửa mặt hoặc xà phòng; dụng cụ phân phối 
(chia) dầu gội đầu, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) dầu tắm, không dùng điện; 
dụng cụ phân phối (chia) dầu tẩy rửa, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) nước 
thơm mỹ phẩm dạng sữa, không dùng điện; dụng cụ phân phối (chia) nước thơm dùng cho 
da mặt, không dùng điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ (bao gồm cửa hàng bán lẻ qua mạng 
internet) đối với các sản phẩm mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, nước hoa, nước làm thơm không 
khí, dầu thơm, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, ví đựng đồ trang điểm (không có đồ 
bên trong), túi đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi dạng hộp để đựng đồ mỹ 
phẩm (không có đồ bên trong), túi nhỏ để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các đồ dùng 
cá nhân khác, túi, cặp, bao (túi) nhỏ, «, « chuyên dùng để che nắng, dụng cụ mỹ phẩm và 
dụng cụ dùng để vệ sinh, dụng cụ để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm, bọt biển dùng cho 
mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh, hộp đựng phấn bỏ túi, lược chải tóc, lược 
chải tóc dạng bàn chải, dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm, dụng cụ tẩy trang, bơm cầm tay 
dùng để phân phối (chia) chế phẩm mỹ phẩm, dụng cụ phân phối (chia) xà phòng, hộp 
đựng xà phòng, búi lưới để tạo bọt dùng để rửa mặt bằng sữa rửa mặt hoặc xà phòng, 
dụng cụ phân phối (của) dầu gội đầu, không dùng điện, dụng cụ phân phối (chia) dầu tẩy 
rửa, không dùng điện, dụng cụ phân phối (chia) nước thơm mỹ phẩm dạng sữa, không 
dùng điện; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm, mỹ phẩm trang 
điểm nền, mỹ phẩm trang điểm lót, chế phẩm mỹ phẩm trang điểm, nước sơn móng 
(tay/chân), chế phẩm tẩy sơn móng (tay/chân), lông mi giả, móng (tay/chân) giả, dầu làm 
sạch da mặt, sữa rửa mặt, kem rửa mặt, sữa rủa mặt dạng bọt, chế phẩm tẩy trang, nước 
thơm, sữa, kem và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem và dầu dùng để mát xa mặt và 
cơ thể, chế phẩm làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm 
dưỡng thể, mặt nạ làm đẹp, vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm), khăn giấy có tẩm serum làm đẹp (mỹ phẩm), mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm 
nước thơm dưỡng da, chế phẩm trị mụn không chứa thuốc, chế phẩm chống nắng, chế 
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phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm dùng để tắm không dùng cho y tế, chế phẩm (mỹ 
phẩm) chăm sóc tóc, dầu gội đầu, chế phẩm dưỡng tóc, tinh dầu để sử dụng cho cá nhân, 
bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm làm 
thơm không khí, dầu thơm, dầu dùng cho nước hoa và nước thơm, xà phòng, chế phẩm vệ 
sinh thân thể, ví đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong), túi đựng đồ mỹ phẩm 
(không có đồ bên trong), túi dạng hộp đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi nhỏ 
đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các vật dụng cá nhân, cặp, túi, xắc, bao nhỏ, túi (bao, 
túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, ví đựng danh thiếp, túi của phụ nữ, ví bỏ túi, bao đựng 
chìa khóa, «, « chuyên dùng che nắng, dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh, 
chổi (cọ/bút lông) dùng để bôi, thoa mỹ phẩm, chởi (cọ/bút lông) dùng để trang điểm, bàn 
chải móng tay/chân, dụng cụ để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm, nùi bông để thoa phấn, 
bọt biển dùng để trang điểm mắt, bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng 
để vệ sinh, vật dụng để giữ bút vẽ mắt, bút vẽ lông mày hoặc bút vẽ môi, hộp đựng phấn 
bỏ túi, hộp đựng kem mỹ phẩm, que trộn mỹ phẩm, ống nhỏ giọt (rỗng) sử dụng cho mục 
đích mỹ phẩm, hộp đựng đồ trang điểm, hộp đựng mỹ phẩm, lược chải tóc, lược chải tóc 
dạng bàn chải, dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm, dụng cụ tẩy trang, bơm cầm tay dùng để 
phân phối (chia) chế phẩm mỹ phẩm, dụng cụ phân phối (chia) xà phòng, hộp đựng xà 
phòng, búi lưới để tạo bọt dùng để rửa mặt bằng sữa rửa mặt hoặc xà phòng, dụng cụ phân 
phối (chia) dầu gội đầu, không dùng điện, dụng cụ phân phối (chia) dầu tắm, không dùng 
điện, dụng cụ phân phối (chia) dầu tẩy rửa, không dùng điện, dụng cụ phân phối (chia) 
nước thơm mỹ phẩm dạng sữa, không dùng điện, dụng cụ phân phối (chia) nước thơm 
dùng cho da mặt, không dùng điện; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ công bố thông tin nhằm 
mục đích quảng cáo; dịch vụ phân phát tờ rơi quảng cáo và hàng mẫu; dịch vụ lập chiến 
lược kinh doanh và dịch vụ phân tích, tư vấn liên quan đến lập chiến lược kinh doanh; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; 
dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy 
mạnh bán hàng; dịch vụ lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; 
dịch vụ quản lý quá trình đặt hàng thông qua thao tác xử lý lệnh đặt hàng điện tử hoặc qua 
thư; dịch vụ đàm phán ký kết hợp đồng phục vụ cho việc mua sắm và bán hàng hóa; cung 
cấp thông tin và tư vấn về việc bán hàng hóa thương mại; cung cấp thông tin và tư vấn về 
thương mại điện tử; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo (bao gồm không gian quảng 
cáo trên Internet) và các tài liệu quảng cáo; cung cấp thông tin và tư vấn về việc cho thuê 
không gian quảng cáo - (bao gồm không gian quảng cáo trên internet) và các tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2018-22689 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.2.1 
(591) Xanh lam đậm, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Anh  (VN) 
Số 36/10/7 đường Nguyễn Du, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; lữ hành nội địa; lữ hành quốc 

tế. 
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(210) 4-2018-22690 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.5.3; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 đường An Đà, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; bồn 

chứa nước bằng kim loại; cáp và dây kim loại không dùng điện; bu lông bằng kim loại; ốc 
vít bằng kim loại; két an toàn; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước); vật 
liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống khói bằng kim loại; ống thoát nước 
bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ống 
thép; ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; máng nước mái nhà 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa; bộ phận của máy: ống xả, van xả, van 
thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước; hệ thống hút bụi cho mục đích làm 
sạch; mỏ hàn để cắt (máy móc). 

 
Nhóm 09: Đồng hồ nước; thiết bị điều khiển cho máy sản xuất ống nhựa; phần mềm máy 
tính; phần mềm hệ thống quản lý máy tính trong xây dựng và lắp đặt công trình cấp thoát 
nước; phần mềm máy tính sử dụng trong kết nối với máy tính nhằm hỗ trợ thiết kế và lắp 
đặt vật liệu xây dựng, ống điện tử khuếch đại; ống dẫn điện; vòi cứu hỏa. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị phân phối nước; bình lọc nước 
thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió; ống dẫn khói; vòi cho ống và 
đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước); vòi phun nước; van xả hơi; vòi 
chống té nước; bồn tắm; ống nồi hơi; van điều chỉnh trong bình chứa vòi vặn dùng cho 
bình đựng; vòng đệm của vòi nước. 

 

Nhóm 20: Van ống nước làm bằng nhựa cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim 
loại; két nhựa; bồn nhựa; vòi không bằng kim loại dùng cho thùng phuy, thùng ô tô; van 
ống dẫn nước bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: keo dán công nghiệp, chất dính dùng 
trong công nghiệp, hóa chất công nghiệp, nhựa tự nhiên dạng thô, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, bồn chứa nước bằng kim loại, cáp và 
dây kim loại không dùng điện, bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, két an toàn, 
giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc (bồn chứa nước), vật liệu gia cố bằng kim loại dùng 
cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại, ống khói bằng kim loại, ống thoát nước 
bằng kim loại, ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí, ống 
thép, ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn, máng nước mái nhà 
bằng kim loại, máy móc và thiết bị sản xuất ống nhựa, bộ phận của máy: ống xả, van xả, 
van thoát nước, van áp lực, vòi thoát nước, vòi xả nước, hệ thống hút bụi cho mục đích 
làm sạch; mỏ hàn để cắt (máy móc), thiết bị lọc nước, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị phân 
phối nước, bình lọc nước, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống thông gió, ống 
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dẫn khói, vòi cho ống và đường ống dẫn (bộ phận của thiết bị phân phối nước, vòi phun 
nước, van xả hơi, vòi chống té nước, bồn tắm, ống nồi hơi, van điều chỉnh trong bình 
chứa, vòi vặn dùng cho bình đựng, vòng đệm của vòi nước, van ống nước làm bằng nhựa 
cứng; tay nắm van nước không làm bằng kim loại, két nhựa, bồn nhựa, vòi không bằng 
kim loại dùng cho thùng phuy, thùng ô tô, van ống dẫn nước bằng chất dẻo; tổ chức xúc 
tiến thương mại; quảng cáo để bán hàng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp, thoát nước; lắp đặt và bảo dưỡng đường 
ống dẫn; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cho thuê thiết bị cung cấp, 
thoát nước. 

 

 
(210) 4-2018-22691 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đại Thành  (VN) 
Thôn Tiền Định, phường Cộng Hòa, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; sen vòi, vòi nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh), 
chậu rửa (blavo); ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch men, gạch dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-22692 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 20.7.1; 26.1.1; 4.3.3 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, tím, vàng, đen, trắng.

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
Số 33E, ngõ 155/51 đường Cầu Giấy, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy); dụng cụ giảng dạy 
(dụng cụ học tập và giáo cụ học đường, không bao gồm thiết bị giảng dạy) cụ thể là: 
thước kẻ, bảng chữ cái, bảng tính số học, bảng viết; hộp đựng bút; sách vở; bút viết (văn 
phòng phẩm); ngòi bút.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo mầm non, đào tạo tiểu học; tổ chức hội nghị 
cho mục đích giáo dục. 

 
 

(210) 4-2018-22693 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đoạn Thị Thanh Thảo  (VN) 
80/38/27 đường số 12, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy cổ thấp; giầy để chơi đá bóng; giầy đá bóng; dép; giầy; giầy thể thao. 
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(210) 4-2018-22694 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20; 18.3.21; A26.11.12 
(591) Nâu, xanh lá cây, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Sinh  (VN)
238-240 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-22695 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20; 18.3.21; 26.3.1; A26.11.12 
(591) Nâu, xanh lá cây, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Sinh  (VN)
238-240 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-22696 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng ánh, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bánh Ngọt Tan 
Chảy   (VN) 
118/6 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh kem, bánh mì, bánh kẹo. 
 

Nhóm 43: Cửa hàng bánh ngọt (phục vụ tại chỗ và mang đi), quán cà phê, quán ăn uống, 
quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2018-22697 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 21.1.17; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toko   (VN) 
38 đường 18, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quay phim, chụp hình; cho thuê linh kiện, dụng cụ quay phim và chụp 
hình; tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo và triển lãm nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, 
thể thao và giải trí. 

 
 

(210) 4-2018-22698 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực 
Không Gian Mạng  (VN) 
30 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy nghề, giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-22699 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; 5.7.21; 1.3.1; 5.5.16; 18.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh da trời, nâu, 

hồng, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Hợp tác xã nông sản sạch 

Bàu Tre  (VN) 
Số 42, ấp 7, xã Bình Sơn, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trái cây, rau, củ, quả và cà phê hạt nguyên chất, cà phê rang xay, các 
loại kẹo, bánh.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái vườn. 
 
 

(210) 4-2018-22701 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Thị Huệ  (VN) 

Căn hộ 1004 - CC D12 ngõ 461, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22702 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 24.15.1; A24.15.11; 26.3.4; 

25.5.25 
(731) Công ty cổ phần thang máy 

và thiết bị Trường An  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 147/89, đường Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn.  

 

 
(210) 4-2018-22703 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

NEWLIFE Việt Nam   (VN) 
Số 5, ngõ 104 phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22704 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22705 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22706 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 6.1.1; 7.15.20; 7.15.1; A5.1.16; 

A5.3.13; 5.3.16; A19.11.25; 24.17.5; 
24.1.1; 24.15.1; 25.7.20 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, nâu, nâu 
nhạt, xám. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia    (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22707 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.21; A5.1.16; A5.3.13; 5.3.16; 

24.15.1; 24.17.5; 26.1.1; A19.11.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh lam, ghi, 

đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia     (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22708 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 1.15.21; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, trắng, ghi, xanh da trời nhạt, xanh 
da trời. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia     (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22709 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 2.9.10; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, ghi, 

xanh cốm, vàng. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia     (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22710 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A2.1.23; 4.5.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh sẫm, trắng, 

xám, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia     (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-22711 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh    (VN)

Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-22712 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh    (VN)

Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-22713 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22714 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

(210) 4-2018-22715 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-22716 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22717 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3S CONNECT  
(VN) 
Tầng 3, P3.40, khu thương mại The 
Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Điều hành tua du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-22720 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) YIWU RASHEL TRADING CO., LTD  

(CN) 
1st-2nd Floor, No. 50 Yingriyuan, 
Dongzhou, Xiawang, Jiangdong, Yiwu 
City, Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng bánh; hương liệu 

[tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm cho động vật.  
 

 
(210) 4-2018-22721 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) HANMI F3 CO., LTD.   (KR) 

1342 Chungmu-ro, Dunpo-myeon, Asan-
si, Chungcheongnam-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; kem đánh dậy bọt; kem để làm bánh (sản phẩm sữa); 
sữa chua; dưa muối; mứt nhão.  

 
Nhóm 30: Nước xốt marinat; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống; bột để làm kem lạnh; xốt (gia vị); gia vị. 

 
Nhóm 32: Nước sinh tố, đồ uống không cồn có hương vị trà, đồ uống không cồn, đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không có cồn, chế phẩm để pha đồ uống, xi rô dùng cho đồ uống.  
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(210) 4-2018-22722 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh đen, nâu. 
(731) Võ Thị Thanh Hà  (VN) 

Căn hộ 1308 tòa nhà hỗn hợp Thăng 
Long, tổ 44 phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh (mua và bán) bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 
dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ; dịch vụ xây dựng bất động sản 
thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ tư 
vấn xây dựng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không bao gồm việc 
cung cấp dịch vụ ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-22723 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh đen. 
(731) Võ Thị Thanh Hà   (VN) 

Căn hộ 1308 - Tòa nhà hỗn hợp Thăng 
Long, tổ 44 phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 
cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh (mua và bán) bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 
dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
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giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ; dịch vụ xây dựng bất động sản 
thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ tư 
vấn xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan (không bao gồm việc 
cung cấp dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-22724 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh đen. 
(731) Võ Thị Thanh Hà    (VN) 

Căn hộ 1308 - Tòa nhà hỗn hợp Thăng 
Long, tổ 44 phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 

mại, khu đô thị, khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các dự án xây dựng.  
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí 
trong khu căn hộ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khách sạn; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị; trường mẫu giáo.   

 

 
(210) 4-2018-22725 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh đen. 
(731) Võ Thị Thanh Hà   (VN) 

Căn hộ 1308 - Toà nhà hỗn hợp Thăng 
Long, tổ 44 phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 

mại, khu đô thị, khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các dự án xây dựng. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí 
trong khu căn hộ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khách sạn; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị; trường mẫu giáo. 

 

 
(210) 4-2018-22726 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A11.1.6; 25.1.25 
(731) Nguyễn Khánh Vương Anh  

(VN) 
57/33 Phạm Thái Bường, khu Nam Thiên 
1, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; bàn; ghế; kệ để đồ; xích đu (không phải là đồ chơi); 
hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây; hàng thủ công mỹ 
nghệ bằng tre; hàng thủ công mỹ nghệ bằng nứa; hàng thủ công mỹ nghệ bằng lá; hàng 
thủ công mỹ nghệ bằng bông; hàng thủ công mỹ nghệ bằng vải. 

 

Nhóm 21: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm; hàng thủ công mỹ nghệ bằng sành; hàng 
thủ công mỹ nghệ bằng sứ; hàng thủ công mỹ nghệ bằng thủy tinh. 

 
Nhóm 29: Thịt hầm; súp; cà ri (món ăn được chế biến từ thịt và rau củ quả); xúc xích; 
thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm từ hải sản; thực phẩm 
chay được chế biến từ rau củ quả; rau được bảo quản; rau được phơi khô; rau được nấu 
chín; rau được thanh trùng; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu chín; 
quả được thanh trùng; nước quả nấu đông; mứt quả; dầu thực vật; mỡ ăn; phi-lê cá; nấm 
(không còn tươi); atisô (không còn tươi); bí ngồi dạng sệt; bơ; bulgogi (thịt bò nướng kiểu 
hàn quốc); chất béo ăn được; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; chất 
phết lên bánh, trên cơ sở hạt; đậu phụ; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; kem (sản phẩm 
sữa); khoai tây rán giòn; kim chi (món ăn từ rau củ lên men); lạc đã chế biến; món chả 
làm từ đậu nành; món chả làm từ đậu phụ; món guacamole (quả bơ băm nhuyễn); món 
klipfish (cá tuyết ướp muối và làm khô); món rán chứa pho mát làm từ sữa đã gạn kem; 
nấm đã được bảo quản; nho khô; nhộng tằm làm thức ăn cho người; nội tạng gia súc dùng 
làm thực phẩm; pa-tê gan; pectin cho mục đích nấu ăn; phấn hoa đã chế biến làm thực 
phẩm; pho mát; táo nghiền nhuyễn; táo tía, được bảo quản; thạch bong bóng cá cho thực 
phẩm; thạch cho thực phẩm; trứng cá đã chế biến; trứng cá muối; viên bao trên cơ sở 
khoai tây; vỏ trái cây; vòng hành tây (món ăn); yakitori (món thịt xiên nướng kiểu nhật 
bản); yuba (váng đậu). 

 

Nhóm 30: Bánh được làm từ gạo nếp; xôi; bánh tét; bánh ú; sắn (khoai mì); cơm; bún; 
phở; miến; bánh canh; bánh đa; cháo; nui; chè ăn liền (được nấu từ nếp, đường và các loại 
ngũ cốc); mì quảng nấu sẵn; gia vị; bột nêm (có nguồn gốc từ thực vật); tương ớt; tương 
cà chua; nước tương; nước mắm (gia vị); bánh mỳ; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu (trừ tinh 
dầu) cho bánh ngọt; bánh mì kẹp nhân; bột đậu nành; mì sợi (mì dẹt); món sushi của nhật 
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bản; nem cuốn; nước xốt cho món trộn; trà ướp lạnh; tương; xốt đậu nành; bánh kẹo; bánh 
ngọt; bánh trung thu; bánh patê nướng; bánh pizza; bánh putđing; bột làm bánh ngọt; ca 
cao; cà phê; chế phẩm ngũ cốc; chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; đường; gạo; kem 
lạnh; mật ong; men làm bánh; mì ống; mỳ soba; mỳ udon; mỳ ý (pasta); pesto [nước xốt]; 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch; tinh bột cho thực phẩm; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ 
tinh dầu ete và dầu tinh dầu]; vanilin [chất thay thế vani]; xi rô agave/mật cây thùa [chất 
làm ngọt tự nhiên]; xốt [gia vị]; xốt may-on-ne; 

 

Nhóm 31: Tảo chưa xử lý dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật; cá cơm còn sống; 
chế phẩm để vỗ béo động vật; thức ăn cho động vật; động vật sống; trái cây tươi; bã mía 
(nguyên liệu thô); các loại quả mọng tươi; củ hành; củ tỏi; thức ăn gia súc; trái cây có 
múi, tươi; hạt ca cao thô; quả dừa; bột cá làm thức ăn động vật; cá còn sống; bột lanh; hạt 
lanh làm thức ăn động vật; vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí. 
 
Nhóm 35: Mua bán: sách, báo, tạp chí, ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in, văn phòng 
phẩm, đồ đạc nội thất bằng gỗ, đồ ngoại thất bằng gỗ, cụ thể như: bàn, ghế, kệ để đồ, xích 
đu (không phải là đồ chơi), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, mây, tre, nứa, lá, bông, vải, 
hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sành, sứ, thủy tinh, thịt hầm, súp, cà ri (món ăn được 
chế biến từ thịt và rau củ quả), xúc xích, thực phẩm chế biến được làm từ thịt, thực phẩm 
chế biến được làm từ hải sản, thực phẩm chay được chế biến từ rau củ quả, rau được bảo 
quản, rau được phơi khô, rau được nấu chín, rau được thanh trùng, quả được bảo quản, 
quả được phơi khô, quả được nấu chín, quả được thanh trùng, nước quả nấu đông, mứt 
quả, dầu thực vật, mỡ ăn, phi-lê cá, nấm, atisô, bí ngồi dạng sệt, bơ, bulgogi (thịt bò 
nướng kiểu hàn quốc), chất béo ăn được, chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực 
phẩm, chất phết lên bánh, trên cơ sở hạt, đậu phụ, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, 
kem (sản phẩm sữa), khoai tây rán giòn, kimchi (món ăn từ rau củ lên men), lạc đã chế 
biến, món chả làm từ đậu nành, món chả làm từ đậu phụ, món guacamole (quả bơ băm 
nhuyễn), món klipfish (cá tuyết ướp muối và làm khô), món rán chứa pho mát làm từ sữa 
đã gạn kem, nấm đã được bảo quản, nho khô, nhộng tằm làm thức ăn cho người, nội tạng 
gia súc dùng làm thực phẩm, pa-tê gan, pectin cho mục đích nấu ăn, phấn hoa đã chế biến 
làm thực phẩm, pho mát, táo nghiền nhuyễn, táo tía, được bảo quản, thạch bong bóng cá 
cho thực phẩm, thạch cho thực phẩm, trứng cá đã chế biến, trứng cá muối, viên bao trên 
cơ sở khoai tây, vỏ trái cây, vòng hành tây (món ăn), yakitori (món thịt xiên nướng kiểu 
nhật bản), yuba (váng đậu), bánh được làm từ gạo nếp, xôi, bánh tét, bánh ú, sắn (khoai 
mì), các sản phẩm chế biến từ gạo ăn liền như: cơm, bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, 
cháo, nui, chè ăn liền (được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc), mì quảng nấu sẵn, gia 
vị, bột nêm (có nguồn gốc từ thực vật), tương ớt, tương cà chua, nước tương, bánh mỳ, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la, trà, mật ong, men làm bánh, hương liệu (trừ tinh 
dầu) cho bánh ngọt, bánh mì kẹp nhân, bột đậu nành, mì sợi (mì dẹt), món sushi của nhật 
bản, nem cuốn, nước xốt cho món trộn, trà ướp lạnh, tương, xốt đậu nành, bánh kẹo, bánh 
ngọt, bánh trung thu, bánh patê nướng, bánh pizza, bánh putđing, bột làm bánh ngọt, ca 
cao, cà phê, chế phẩm ngũ cốc, chiết xuất mạch nha cho thực phẩm, đường, gạo, kem 
lạnh, mật ong, men làm bánh, mì ống, mỳ soba, mỳ udon, mỳ ý (pasta), pesto (nước xốt), 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch, tinh bột cho thực phẩm, tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ 
tinh dầu ete và dầu tinh dầu), tương ớt (gia vị), vanilin (chất thay thế vani), xi rô 
agave/mật cây thùa (chất làm ngọt tự nhiên), xốt (gia vị), xốt may-on-ne, nước mắm (gia 
vị), hàng nhựa gia dụng, hàng gốm, sứ, thủy tinh, hàng may mặc, hàng may thêu, vải và 
nguyên phụ liệu của chúng, tạp dề, ví, ô, mũ nón, móc khoá, hàng lưu niệm, tặng phẩm, 
tảo chưa xử lý dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật, cá cơm, chế phẩm để vỗ béo 
động vật, thức ăn cho động vật, động vật sống, trái cây tươi, bã mía, các loại quả mọng 
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tươi, củ hành, củ tỏi, thức ăn gia súc, trái cây có múi tươi, hạt ca cao thô, quả dừa, bột cá 
làm thức ăn động vật, cá còn sống, bột lanh, hạt lanh làm thức ăn động vật, vòng hoa tươi, 
hoa khô dùng để trang trí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tư vấn du học; dịch vụ sáng tác nghệ thuật và giải 
trí; dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục; dịch vụ tổ chức sự kiện về giải trí; dịch vụ tổ chức 
sự kiện về văn hóa; dịch vụ tổ chức sự kiện về thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; dịch 
vụ vui chơi giải trí; xuất bản sách. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán rượu (quán 
bar); nhà dưỡng lão. 

 

Nhóm 44: Bệnh viện; viện điều dưỡng; dịch vụ chăm sóc y tế; tư vấn sức khỏe; trang trại. 
 

(210) 4-2018-22727 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.4; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Triệu Dạ Minh  

(VN) 
Tổ 1 Giáp Lục, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khóa bằng kim loại. 
 

Nhóm 18: Ví da; dây đeo chìa khóa bằng da và giả da; móc đeo chìa khóa bằng da và giả 
da. 

 

Nhóm 26: Mặt khóa thắt lưng không bằng kim loại quý. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao; dụng cụ câu cá. 
 

 
(210) 4-2018-22736 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(731) OBSIDIAN CO., LTD.   (KR) 

W1202, SK V1 Center, 11, Dangsan-ro 
41 gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm trang điểm; chất tẩy rửa; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; sữa tắm và gel tắm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; 
chế phẩm làm sạch tóc; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc; mỹ phẩm cho da đầu; chế phẩm uốn 
và tạo kiểu tóc; thuốc màu nhuộm tóc; chất dinh dưỡng cho tóc; chế phẩm phục hồi tóc; 
chế phẩm tẩy màu cho tóc; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; kem bảo vệ tóc; dầu 
dưỡng tóc; chất nhuộm màu cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-22737 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trúc Tâm  (VN) 
Số nhà 06 ngách 560/65 đường Nguyễn 
Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
 

 
(210) 4-2018-22738 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trúc Tâm  (VN) 
Số nhà 06 ngách 560/65 đường Nguyễn 
Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-22740 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.21; A26.11.8 
(591) Xanh lá, vàng. 
(731) Nguyễn Đức Hòa   (VN) 

2/8 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ phục vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động. 

 

 
(210) 4-2018-22741 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A3.2.24 
(591) Xanh dương đen. 
(731) Dương Tuấn Minh   (VN) 

31/16/3 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2018-22743 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.9.1; 26.1.2; A2.9.16 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen 

(731) Hộ kinh doanh Trần Thanh 
Tùng   (VN) 
363/48/2 đường Đất Mới, khu phố 5, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bàn, ghế bằng kim loại, giường xếp, ghế xếp, võng 

xếp.  
 

 
(210) 4-2018-22744 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.8; 26.3.1; 26.7.25 

(731) Công ty TNHH xây dựng Vĩnh 
Phát   (VN) 
58A/9 khu phố Đông Nhì, phường Lái 

Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các 

công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-22745 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Trần Thị Như Diễm   (VN) 
36/31 Phạm Ngũ Lão, phường Trà Bá, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang phục; vẽ mốt quần áo; tư vấn thiết kế thời 

trang.  
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(210) 4-2018-22746 (220) 10.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.5; 26.4.2; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUPER GAS   (VN) 
Cảng Gò Dầu A, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 04: Sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. 
 
 

(210) 4-2018-22747 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH công nghệ y tế 

môi trường SENVIMED  (VN) 
Số nhà 82 ngõ 387 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống máy móc, thiết bị xử lý chất thải rắn nguy hại (chất thải y tế, chất thải 
công nghiệp, chất thải sinh hoạt) dùng để phân loại, giảm kích thước (nghiền, cắt/ép) và 
xử lý thành phần chất thải rắn. 

 

Nhóm 11: Các thiết bị, hệ thống hay modul hợp khối xử lý nước thải (bệnh viện, sinh 
hoạt, công nghiệp); các thiết bị, hệ thống xử lý không khí cho bệnh viện, công nghiệp, 
phòng thí nghiệm, sinh hoạt. 

 
 

(210) 4-2018-22748 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.1.6; 3.9.1; 2.1.12; A2.1.16 
(591) Vàng, nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ và thương mại DLH  (VN) 
Số 30 BT5 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Chả cá.  
 
 

(210) 4-2018-22749 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ và thương mại DLH  (VN) 
Số 30 BT5 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Chả cá. 
 

 
(210) 4-2018-22750 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.15; 26.1.1 
(731) SRISAKUL PLASTIC LIMITED 

PARTNERSHIP.   (TH) 
149/369-370 Moo 13, Petchakasem 
Road, Omnoi, Krathumbaen, 
Samutsakhon 74130 THAILAND  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng chất dẻo dùng một lần để đựng chất thải của vật nuôi trong nhà; túi 

rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi (bao nhỏ) bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; chất dẻo để nặn.  

 

 
(210) 4-2018-22754 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt; trứng; sữa; các sản phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị, kem ăn.  

 

 
(210) 4-2018-22755 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.13; 24.15.2; 26.1.1; A2.9.16 
(591) Trắng, cam, xanh dương. 
(731) Huỳnh Tấn Lộc  (VN) 

C1-02 khu phố Hưng Vượng 3 - R16 - 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được; chương trình máy tính; dữ liệu điện 
tử có thể tải xuống được; thiết bị viễn thông; thiết bị điện tử dùng để xử lý dữ liệu, thiết bị 
liên lạc.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; dịch vụ kết 
nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây 
và có dây; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ nhắn tin.  

 

 
(210) 4-2018-22757 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ZEKUAN INTERNATIONAL 

TRADING COMPANY  (TW) 
11F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., 
Taipei City 11073, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy 

trang; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu gội đầu, không chứa thuốc; dầu xả tóc; chế phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vitamin [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung ăn 
kiêng có tác dụng làm đẹp; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung lexithin 
dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; sợi dùng cho ăn kiêng.  

 

Nhóm 25: áo nịt len thể thao; áo mưa; giầy thể thao; mũ; bít tất ngắn cổ; quần bơi; bộ 
quần áo tắm; trang phục dùng ở bãi biển; quần áo thể thao; cổ tay áo; đồ đi ở chân thông 
thường; dép đi trong nhà; áo len dài tay; áo thun ngắn tay; giày vải. 

 

 
(210) 4-2018-22758 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) TERRAMASTER TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (CN) 
2-1A zhangkeng industrial park, 
Minkang Road, 518031, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp đựng chuyên dụng cho ổ cứng máy tính; máy chủ lưu trữ kết nối mạng. 
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(210) 4-2018-22760 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh tím than 
(731) GCL INTERNATIONAL LTD  (GB) 

21 Lansdowne Crescent, Edinburgh, 
Midlothian, Scotland, EH12 5EH, United 
Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra chất lượng; dịch vụ chứng nhận chất lượng sản phẩm; dịch vụ 

kiểm soát chất lượng sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22762 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A26.11.8; A7.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại công nghệ 
WORLDTECH   (VN) 
Tầng trệt tòa nhà Charm Plaza, 30DT 
743C, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu: pin mặt trời, bộ đổi điện, bộ điều khiển 
điện, bộ hòa lưới điện, bộ kiểm soát điện, bộ lưu điện, ổn áp, bóng đèn điện, bóng đèn tiết 
kiệm điện, đèn đường, đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời, bình nước nóng chạy 
bằng năng lượng mặt trời, tua bin gió (máy phát điện chạy bằng sức gió), máy công cụ, 
thiết bị điều khiển nhà thông minh, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị chống trộm, 
camera quan sát, thiết bị báo cháy. 

 

 
(210) 4-2018-22763 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.5.5; A3.5.24 
(591) Trắng, đỏ đô. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm BE LA  

(VN) 
2/22 (lô A14) Lê Đức Thọ, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; kem ngừa mụn; kem chống nám; son môi; phấn 
má hồng. 
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Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng trắng da, kem 
ngừa mụn, kem chống nám, son môi, phấn má hồng, phấn trang điểm, phấn mắt, chì kẻ 
mắt, kem chống nắng, nước tẩy trang, sửa rửa mặt, tinh chất dưỡng da, phụ liệu, dụng cụ 
phục vụ chuyên ngành tóc, móng tay, móng chân. 

 

 
(210) 4-2018-22764 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 1.15.11 
(591) Hồng, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần Thảo Mộc 

Xanh  (VN) 
100/10 Thái Phiên, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ trò chơi, đồ chơi, balô, túi, ví các loại; mua bán 
thực phẩm bổ sung và thức uống dinh dưỡng (cho mục đích y tế), mỹ phẩm, lương thực - 
thực phẩm; quảng cáo cho mục đích bán hàng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 
dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức và 
tiến hành hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá, giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-22767 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) THE BENRIACH DISTILLERY 

COMPANY LIMITED   (US) 
Lochend Industrial Estate, Queen Anne 
Drive, Newbridge, Edinburgh Eh28 8pl, 
United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, bao gồm cả rượu chưng cất. 
 

 
(210) 4-2018-22768 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Trương Thị Huệ  (VN) 
 Phòng 204, chung cư LOTUS HOUSE, 
khối 13, phường Quang Trung, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An        
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật 
tạo hình; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-22771 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Đinh Công Hữu Đức  (VN) 

Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2018-22772 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Đức 

Tài  (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

(210) 4-2018-22773 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Phạm Quang Hùng  (VN) 

Xóm 2, xã Hương Thủy, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

(210) 4-2018-22774 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Anh Sơn Hà  (VN)

Khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-22775 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.12.1; 25.1.6 
(731) CATERING UNION CO., LTD.  (TW) 

4F., No.5, Wugong 5th Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24890, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ đồ uống nóng và đồ uống lạnh; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn bằng xe lưu động; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-22776 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A3.9.24; 24.9.1; 26.4.4; A26.11.12; 

A25.7.22 
(591) Nâu, đỏ, hồng, trắng. 
(731) Hội nông dân xã An Phú  (VN) 

Thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước mắm; dịch vụ quảng cáo, quảng bá nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-22777 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.7 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, tím. 
(731) Công ty cổ phần bóng đèn 

Điện Quang  (VN) 
121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển 
hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ. 
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Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); công tắc điện; 
thiết bị điều khiển từ xa; bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm). 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn trần; ống phóng điện dùng để chiếu 
sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); đèn đường. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động 
cơ, bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ, phích cắm, ổ cắm và các 
công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), công tắc điện, thiết bị điều khiển từ xa, bộ xử lý (bộ 
xử lý trung tâm), đèn chiếu sáng, đèn gắn trên trần nhà, đèn trần, ống phóng điện dùng để 
chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED), đèn đường. 

 

 
(210) 4-2018-22778 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 20.5.7; A5.5.20 
(591) Hồng, hồng đậm, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  

(VN) 
Số 30, đường Bờ Bao Tân Thắng, phường 
Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm 
chống nắng; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; lông mi giả; mặt nạ làm 
đẹp; móng (tay, chân) giả; nước sơn móng; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; dược phẩm; 
khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế, thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 08: Bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng 
điện; dụng cụ đánh bóng móng tay, móng chân, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng 
cụ giũa móng, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ uốn lông mi; kẹp uốn tóc. 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải móng tay, chân, bông phấn trang điểm; bút vẽ 
lông mày; dụng cụ dùng để vệ sinh; hộp đựng đồ trang điểm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tã lót, tã giấy, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, băng vệ 

sinh, giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, khăn 

lau bếp, khăn ăn, khăn nén, bàn chải, nước lau nhà, xà bông, sữa tắm, nước rửa tay, mỹ 

phẩm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, mặt nạ làm đẹp, dầu gội đầu, 

dầu xả, dầu hấp, chế phẩm nhuộm tóc, phụ kiện tóc, dung dịch cạo râu, lược, nhíp, dao 

cạo râu, nước hoa, phấn thơm, móng giả, nước sơn móng, dung dịch và dụng cụ tẩy rửa, 

bình sữa, núm vú giả, bồn cầu cho em bé, sản phẩm chăm sóc da, phụ kiện làm đẹp (bao 

gồm dụng cụ làm đẹp tóc: đồ buộc tóc, kẹp tóc, băng đô cài tóc, lược, kẹp uốn tóc; dụng 

cụ trang điểm: hộp đựng đồ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh, bông phấn, cọ mắt, chổi 
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lông trang điểm, cạ mày, mút trang điểm, bông phấn trang điểm, bút chì mỹ phẩm, bút chì 

kẻ lông mày, bàn chải lông mày, bộ cọ, gương soi, keo dán mi giả, dụng cụ uốn lông mi, 

mi giả, dụng cụ chăm sóc móng: dụng cụ kềm cắt da, kềm cắt móng, đồ bấm móng, dụng 

cụ đánh bóng móng, dũa móng, cây vẽ sơn móng, bông kẹp chân/tay, bàn chải móng tay, 

móng chân), dược phẩm, thảo dược, sản phẩm ngừa thai, thuốc nhỏ mắt, dụng cụ sơ cứu, 

dụng cụ thể dục thể thao, nước giải khát các loại, chocolate, thực phẩm chức năng, thức 

uống dinh dưỡng, thuốc bổ, sản phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ, thực phẩm dinh dưỡng, 

thực phẩm hữu cơ, thực phẩm kiểm soát cân nặng, thực phẩm ăn kiêng, khoáng chất bổ 

sung cho thực phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng, thực phẩm cho em bé, các loại tinh 

dầu, máy xông tinh dầu, máy sấy tóc, máy tỉa lông mũi, máy massage chân, các dụng cụ 

y tế như: máy đo huyết áp, máy đo nhiệt độ, máy đo đường huyết, máy đo chỉ số BMI, 

cân điện tử, cân cơ, các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe, đồ lưu niệm, báo, tạp chí. 
 

 
(210) 4-2018-22779 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Phan Thị Anh Thư  (VN) 
247/80F5 Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc, móng; dịch vụ spa; thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2018-22780 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 5.7.21; 26.7.5; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

đen, nâu. 
(731) Nguyễn Trần Hoàng Hải  (VN) 

Số 41, đường Lê Duẩn, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-22781 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.3; 1.15.23; 21.3.7 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần chuyển phát 

và giao nhận FSD  (VN) 
Số nhà 20 đường 2.3 KĐT Gamuda 
Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín, dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch 
vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ logistics. 

 

 
(210) 4-2018-22782 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7; 26.15.15; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh coban, xanh dương, da cam.
(731) Phạm Tuấn Hiệp  (VN) 

Xóm 6, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (sơn chống gỉ, sơn lót); vôi quét tường, vecni. 
 

Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: sơn các loại (sơn chống gỉ, son lót); vôi quét tường, 
vecni, dịch vụ quảng cáo sơn. 

 

 
(210) 4-2018-22783 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

& kỹ thuật hình ảnh 
SAIGONMIT  (VN) 
Số 136, đường 14, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối thiết bị y tế: thiết bị sử dụng trong 
phân tích y tế, thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế, thiết bị kiểm tra xét nghiệm ADN và 
ARN dùng cho mục đích y tế, huyết áp kế, chân tay giả, thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo, 
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băng để băng bó, máy điều hòa nhịp não, kẹp dùng trong phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, 
không chứa hoá chất, máy khủ rung tim, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị nha khoa, 
dùng điện, hàm răng giả, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, ống dẫn lưu cho mục đích 
y tế, chai có ống nhỏ giọt cho mục đích y tế, máy ghi điện tim, thiết bị điện tâm đồ, máy 
quay phim nội soi dùng trong y học, găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế, máy trợ 
thính, ống tiêm dưới da, thiết bị nâng cho người tàn tật, dao cho giải phẫu, chân tay giả, 
máy hút mũi dãi, dụng cụ sản khoa, thiết bị/dụng cụ cho y tá, thiết bị/dụng cụ cho nhân 
viên điều dưỡng, dụng cụ đo mắt, thiết bị chỉnh răng, thiết bị chỉnh hình, vòng tránh thai, 
máy đo nhịp tim, màn hình x quang cho mục đích y tế, đồ đựng thuốc chuyên dụng, máy 
hô hấp nhân tạo, thiết bị hồi sức, mặt nạ dùng cho hô hấp nhân tạo, cưa dùng cho phẫu 
thuật, dao mổ, máy đo mạch, ống nhổ cho mục đích y tế, thanh nẹp [phẫu thuật], gạc 
dùng trong phẫu thuật, thìa dùng để uống thuốc, ống nghe tim, phổi, khăn trải giường vô 
trùng [dùng trong phẫu thuật, ống thông phẫu thuật, bàn mổ, dụng cụ tiêm chích cho mục 
đích y tế, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế, túi nước cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22784 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 20.7.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; A26.1.18; 

2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, đen, trắng, 

tím. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

& kỹ thuật hình ảnh 
SAIGONMIT  (VN) 
Số 136, đường 14, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; trường học; trung tâm ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2018-22785 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, xám, trắng. 
(731) PT TARAKUSUMA INDAH   (ID) 

JI Waru Blok F2 No.2B-2C, Delta 
Silicon II, Cibatu, Cikarang selatan, 
Bekasi, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm cho thể thao; 
mũ bảo hiểm dùng cho xe máy; kính bảo hộ; kính bảo hộ dùng cho thể thao. 
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(210) 4-2018-22786 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
Nhà M4, dãy nhà liền kề, Vinaconex 2, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2018-22787 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
Nhà M4, dãy nhà liền kề, Vinaconex 2, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2018-22788 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

học MEDICOM  (VN) 
Số 24, phố Liễu Giai, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: men dùng cho mục đích 

dược phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thiết bị 
và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị chỉnh hình; thiết bị phục hồi chức 
năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng 
cụ nha khoa, thiết bị chỉnh hình, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2018-22789 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

học MEDICOM  (VN) 
Số 24, phố Liễu Giai, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Men dùng cho mục đích dược phẩm; dược phẩm; thực phẩm chức năng cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực 
phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: men dùng cho mục đích 
dược phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thiết bị 
và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị chỉnh hình, thiết bị phục hồi chức 
năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22790 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 
(731) Viện sức khỏe cộng đồng  (VN)

Số 24, phố Liễu Giai, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị chuyên 
đề; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học về y học; dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là dịch 
vụ chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ thông tin khoa học 
công nghệ trong lĩnh vực y học; tiến hành nghiên cứu dự án về y học và xã hội học. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2018-22792 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và kỹ thuật cơ điện VQC  (VN) 
Tầng 2, số 110 Vũ Trọng Phụng, tổ 3, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống sét. 
 
 

(210) 4-2018-22793 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hoàng Trung Thành  (VN) 

Phòng 511-A12, tập thể Kinh tế Quốc 
Dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-22795 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen, xanh nước biển nhạt. 
(731) Nguyễn Xuân Phương  (VN) 

Khu 10, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ đào tạo trực tuyến: dịch vụ tư vấn đào tạo và 
huấn luyện trực tuyến (cho mục đích giáo dục đào tạo), dịch vụ sản xuất phim video, 
phim truyền hình (trừ phim quảng cáo); dịch vụ tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2018-22799 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) P.T.SARI INCOFOOD CORPORATION  

(ID) 
Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten 
Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương liệu cà phê, chiết xuất 
cà phê, cà phê hỗn hợp, ca cao, trà (đồ uống), trà uống liền, đồ uống trên cơ sở trà, trà hỗn 
hợp, bánh quy, kẹo, ngũ cốc, bánh mứt kẹo. 

 
 

(210) 4-2018-22800 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế GS Việt 
Nam   (VN) 
Xóm Tủng, xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường.  
 

 
(210) 4-2018-22802 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh ngọc, đen. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư thiết kế xây dựng Đông 
Cường  (VN) 
Số 1 đường 62, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây lát; giám sát việc xây dựng công trình; 
phá dỡ các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; 
thiết lập các bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-22803 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh đen, xanh lá cây, cam. 
(731) Trần Thị Thanh Thảo   (VN) 

Số nhà 45 đường Yên Xá, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; tất. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán quần áo, mũ, giày, dép, tất.  
 

 
(210) 4-2018-22804 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A25.7.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Hải 
Mạnh   (VN) 
Số nhà 15, tổ 5, phường Gia Sàng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu, máy lọc nước, 
bình nóng lạnh, gạch ốp lát, gương, giá đỡ gương, hộp đựng xà phòng bằng kim loại, móc 
treo bằng kim loại, vòi xịt.  
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(210) 4-2018-22805 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A1.1.9; 5.9.3 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, xanh cốm, 
vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hương  (VN) 
Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã 
Thái Hòa, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ (thực phẩm chức năng).  

 

 
(210) 4-2018-22806 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch vụ về giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2018-22808 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Phi 
Hùng  (VN) 
Xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm: giày, dép.  

 

 
(210) 4-2018-22809 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 16.1.13; 16.1.14; 

24.17.5; 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Mười  (VN) 
Đội 3, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: điện 

thoại, máy tính, phụ kiện máy tính bảng, phụ kiện điện thoại, tai nghe, ốp điện thoại, sạc 
điện thoại.  
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(210) 4-2018-22811 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Đức Việt  (VN) 
Số 39, ngõ 279 đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; đèn chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; 

quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị sưởi ấm, tủ lạnh.  
 

 
(210) 4-2018-22813 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Hợp tác xã sản xuất Hương 

Giáp Thủy  (VN) 
Xóm 4 xã Hương Thủy, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp). 
 

Nhóm 35: Mua bán hương (nhang) dùng để thắp.  
 

 
(210) 4-2018-22814 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Trung Kiên  (VN)

Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và nuôi dạy trẻ; tổ chức sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao.  

 

 
(210) 4-2018-22815 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng 

Bạc Xuyến Ngọc  (VN) 
Khối 8 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 

 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
 

 
(210) 4-2018-22816 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Trường 
Lâm  (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-22817 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Lê Hoàng Dục   (VN) 
Xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống.  
 

 
(210) 4-2018-22820 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) BIOSENSE WEBSTER, INC.  (US) 

33 Technology Drive, Irvine, California, 

U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và phần cứng máy tính để kết nối hệ thống lập bản đồ tim 

mạch 3D và thiết bị tạo lát cắt tim mạch với mạng máy tính bệnh viện và hệ thống máy 

tính khác. 
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(210) 4-2018-22824 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) LEVI STRAUSS & CO.  (US) 

1155 Battery Street, San Francisco, 

California 94111, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-22826 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; 26.1.11 

(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sở hữu công nghiệp 
Song Ngọc   (VN) 
248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện pháp lý trong các hoạt động liên quan đến bảo hộ các đối 

tượng sở hữu công nghiệp; tư vấn về sở hữu trí tuệ. 
 

 
(210) 4-2018-22827 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.4.11; A3.4.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn sẵn dùng 

để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm; tinh bột cho thực phẩm. 
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(210) 4-2018-22828 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sơn Sanq Tito   (VN) 
Lô F01, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 
3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2018-22830 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.25; 5.3.11; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Cam, xanh lá, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông y dược 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 16, ngõ 208, phố Định Công Hạ, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng chọ mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế hoặc trị liệu; dược phẩm; thuốc bổ; chế phẩm dược; thực phẩm chức 
năng.  

 

 
(210) 4-2018-22831 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Trần Anh Nam  (VN) 
32/27/10 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng. 
 

 
(210) 4-2018-22833 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-22834 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.13.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-22835 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-22836 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.   
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(210) 4-2018-22837 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.   
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-22838 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-22839 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

 
(210) 4-2018-22840 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.  
 

(210) 4-2018-22841 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.13.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; nhẫn; dây vàng; vòng đeo tay.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng, vòng đeo tay.   

 

 
(210) 4-2018-22842 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.15; 26.4.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước giải khát 
Ngọc Việt  (VN) 
158/68 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không có cồn; nước uống có gas; đồ 

uống khai vị, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-22843 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.13.25; 26.4.3 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất - thiết 
bị khoa học Hưng Việt  (VN) 
125/2 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện máy sắc ký, sắc ký lỏng, sắc ký khí, cột sắc ký.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy móc.  
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(210) 4-2018-22844 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất - thiết 
bị khoa học Hưng Việt  (VN) 
125/2 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện máy sắc ký, sắc ký lỏng, sắc ký khí, cột sắc ký.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy móc.  
 

 
(210) 4-2018-22846 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.5; 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Delifood Việt Nam  (VN) 
Dãy Y01-L08, An Phú Shop Villa - 
đường An Phú, KĐT Dương Nội - Nam 
Cường, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-22847 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản suất và 
thương mại Forhd Việt Nam  
(VN) 
73, Hoàng Phan Thái, xóm 13, xã Nghi 
Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; xích chống trơn trượt cho xe cộ; xích truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ; ổ líp dùng cho xe cộ mặt đất; vòng găng phanh hãm cho 
xe cộ; còi cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2018-22848 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, ghi xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đinh Xuân Văn  (VN) 
Số nhà 494 phố Bạch Mai, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-22849 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.1; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trí Tuệ   (VN) 
Thôn 3, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, 

tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-22852 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; 25.5.25; 26.13.25; 25.12.1; 1.3.1; 

6.1.2 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
xây dựng GREEN  (VN) 
Số 832 đường La Thành, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng dịch 

vụ, xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ xây lát; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 

trình.  
 

 
(210) 4-2018-22853 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.15; A3.7.24; A3.7.25; A5.1.5 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí và 
dịch vụ THE RIO  (VN) 
145 Lệ Thị Riêng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-22856 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, vàng đồng, hồng, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Đông Anh  (VN) 
Số 223 Võ Thị Sáu, khóm 4, phường 7, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-22857 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
SSC  (VN) 
Tầng 19, Kho A, Indochina Park Tower, 

04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe gắn máy, xe ô tô, xe đạp điện, xe điện (xe cộ).  
 

 
(210) 4-2018-22858 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ HOME IQ   (VN) 
Tầng 12, 728 Võ Văn Kiệt, phường 1, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị kiểm tra 

giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị sạc pin; thiết bị định lượng; công tắc 

điện; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết 

kế phần mềm ứng dụng trên điện thoại; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; 

thiết kế hệ thống máy tính. 
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(210) 4-2018-22859 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ HOME IQ   (VN) 
Tầng 12, 728 Võ Văn Kiệt, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị kiểm 

tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị sạc pin; thiết bị định lượng; công tắc 
điện; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết 
kế phần mềm ứng dụng trên điện thoại; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; 

thiết kế hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-22860 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A26.1.18 

(591) Đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kết nối 
doanh nhân Joy  (VN) 
Tầng 5, 199 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ kết nối thương nhân; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); thông tin 

giải trí. 
 

 
(210) 4-2018-22861 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.15 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Kim 
MỸ   (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm 

hơi; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22862 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 26.4.2; 24.17.5; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Kim 
MỸ   (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm 
hơi; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2018-22863 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.8; 2.1.8; 4.5.1; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tập đoàn Kim 
MỸ   (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm 
hơi; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2018-22864 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; 1.13.1; A14.1.15; 14.1.13 
(591) Trắng, tím hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại TYT Đại Thành  
(VN) 
Tầng 7- tòa nhà Vinafor 127 Lò Đúc, 
phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm 
hơi; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-22867 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Long   (VN) 
Cụm 10, xã Võng Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội                       

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; các chế phẩm ngành dược.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22868 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần PT Bảo Lộc  
(VN) 
Tổ dân phố số 3 Cầu Bươu, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 

thực phẩm cho em bé; các chế phẩm ngành dược.  
 

 
(210) 4-2018-22869 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PT Bảo Lộc  
(VN) 
Tổ dân phố số 3 Cầu Bươu, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 

thực phẩm cho em bé; các chế phẩm ngành dược.  
 

 
(210) 4-2018-22870 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PT Bảo Lộc  
(VN) 
Tổ dân phố số 3 Cầu Bươu, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 

thực phẩm cho em bé; các chế phẩm ngành dược.  
 

(210) 4-2018-22871 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PT Bảo Lộc  
(VN) 
Tổ dân phố số 3 Cầu Bươu, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 

thực phẩm cho em bé; các chế phẩm ngành dược.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22873 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Xuân Xuân   (VN) 
Số 6, ngách 151B/92 Thái Hà, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-22874 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Tuấn Kình   (VN) 
Số nhà 8, ngõ 6, đường Quang Lãm, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột bả tuờng. 
 

 
(210) 4-2018-22875 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Ngô Đức Hạnh   (VN) 

Xóm 6, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2018-22876 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Cam, tím, xanh rêu, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Truyền Thông 
Gắn Kết  (VN) 
Số 21 ngõ 43 phố Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22877 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư IGV - 
GROUP  (VN) 
Tầng 3, 7, toà nhà Trần Gia 81A Trần 
Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy vi tính; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh và hình 
ảnh. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Tư vấn và quản lý tài chính; đại lý bất động sản. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; thông tin về liên lạc viễn thông; cho thuê 
thiết bị viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; kết nối và 
chuyển hướng viễn thông. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; phòng thu âm. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn về công nghệ thông tin; thiết kế trang trí nội ngoại 
thất.  

 

 
(210) 4-2018-22879 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.8; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ NIP  (VN) 
Số 168/14 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua hộ (tiếp nhận ủy thác từ người dùng, thay người dùng mua hàng 
hoá vật dụng và chuyển giao đến tận tay họ); dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.  

 
Nhóm 39: Giao nhận vận chuyển hàng hoá từ vị trí này đến vị trí khác bằng đường bộ; 
đóng gói sản phẩm dưới dạng quà tặng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng điện thoại di động 
thông minh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ kết nối người dùng, người bán hàng và trao đổi thông tin trực tuyến. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22880 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.17.5; A6.3.14; A6.3.20; A6.3.2 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, ghi xám, vàng, 

nâu, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư IPI  (VN) 
Số 168/14 đường D2, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-22881 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1; A5.3.13 

(591) Xanh lá mạ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Văn Chung  (VN) 
Thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-22883 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) 1. Trần Thanh Liêm  (VN) 
16/4/6 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

2. Đỗ Phạm Phước  (VN) 
TT Bắc Hà, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

3. Trần Văn Bình   (VN) 
Tổ 2A, Định Công, Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

4. Nguyễn Mạnh Tuấn   (VN) 
TT Nhà Máy Cơ Khí 4 Hải Bối, Đông 

Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22885 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm AT & 

C  (VN) 
52 đường số 3, khu C khu dân cư Bông 
Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2018-22886 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20 
(591) Vàng đồng, vàng đồng sáng, xanh lá cây.
(731) Hoàng Hoa Đại  (VN) 

Thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện 

ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; kem trị 
nám (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng giúp giảm cân; thảo dược; dược phẩm; thuốc ngủ; thuốc 
đặc trị xương khớp. 

 

 
(210) 4-2018-22887 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa 
Vitadairy Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22888 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa 
Vitadairy Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa, bột 
ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-22889 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa 
Vitadairy Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: bột ngũ cốc, sản phẩm 
từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-22890 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Long GROUP  
(VN) 
Số 5, đường 13, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa; chất làm bóng; chế phẩm trang 
điểm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm; bán buôn thực phẩm chức năng; nhập khẩu; xuất khẩu; 
quảng cáo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22891 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.12.1; 26.3.1; 11.3.1; 22.5.25 
(591) Trắng, vàng nhạt, đỏ, xanh sẫm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

- khung nhôm Long Thành  
(VN) 
SN 163 Tống Duy Tân, phường Lam 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa nhôm; cửa bằng thép chống gỉ; thanh nhôm định 

hình, các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, chốt khóa dùng cho cửa đi trong xây 
dựng nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-22892 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22893 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22894 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22895 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22896 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22897 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam  (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22898 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam  (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22899 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng dịch vụ bất động sản 
SEAREAL  (VN) 
27 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất 
động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; cho thuê bất động sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22903 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 5.3.20; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh nước 

biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22904 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; A2.5.24; 2.9.1; A3.13.4 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương nhạt, nâu, vàng da, 
đen, tím, vàng cam, hồng. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-22905 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

quốc tế FACO   (VN) 
Số 37, ngõ 299, phố Bình Lộc, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22906 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH công nghệ 

dược phẩm LOTUS  (VN) 
Lô 49M-2, KCN Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22907 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22908 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung địch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22909 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22910 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-22911 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số nhà 777, đường Mê Linh, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22912 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.15.3; A24.15.11; 

26.1.2 
(591) Nâu, xanh dương, xanh lá, cam, hồng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển NEWSTAR  (VN) 
Số 15 ngõ 105 Trung Hành 7, phường 
Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm.  
 
 

(210) 4-2018-22913 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.11; A16.1.5; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH giám sát 24H  

(VN) 
Số 7 ngõ 58 đường Hoàng Đạo Thành, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu thiết bị camera, thiết bị báo động.  
 
 

(210) 4-2018-22914 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
mạng Toàn Cầu  (VN) 
Phòng 203 lầu 2, số 128 Phan Đăng Lưu, 
phường 03, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần cứng máy tính; phần mềm tin học; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].   

 
 

(210) 4-2018-22915 (220) 11.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Đoàn Văn Kiên  (VN) 
Xóm 4, thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1500 

(511)   Nhóm 16: Bút (viết), sách, vở, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-22916 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 26.2.7; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Tấn 
Đức  (VN) 
252/6X Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-22917 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh, đen, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FACENCO  
(VN) 
51D Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-22918 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 
Số nhà 18, đường Thôn Núi, xã Dĩnh Trì, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; bột dinh dưỡng 

có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-22920 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GUNZETAL LIMITED  (HK) 

Room 1519, Prince's Building, Des 
Voeux Road, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng cho ngành dệt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22921 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GUNZETAL LIMITED  (HK) 

Room 1519, Prince's Building, Des 
Voeux Road, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng cho ngành dệt. 
 

 
(210) 4-2018-22922 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) GUNZETAL LIMITED  (HK) 

Room 1519, Prince's Building, Des 
Voeux Road, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng cho ngành dệt.  
 

 
(210) 4-2018-22923 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) GUNZETAL LIMITED  (HK) 

Room 1519, Prince's Building, Des 
Voeux Road, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng cho ngành dệt.  
 

 
(210) 4-2018-22924 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GUNZETAL LIMITED   (HK) 

Room 1519, Prince's Building, Des 
Voeux Road, Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng cho ngành dệt.  
 
 

(210) 4-2018-22925 (220) 11.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ vũ 
trụ Long Hải  (VN) 
Tầng 4, trung tâm thương mại V+, số 
505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Hợp chất chữa cháy, xúc tác dập lửa. 
 

 
(210) 4-2018-22926 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

JOY FOODS  (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại. 
 

 
(210) 4-2018-22927 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) CHO SUN  (KR) 

#105-203, 90, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh/mục đích mỹ phẩm; chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước thơm; chế phẩm tẩy 
trang; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm 
đẹp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm chống nắng; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; gel xoa bóp, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế; khăn giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; kem chống nhăn (mỹ phẩm); 
kem làm trắng da. 

 

 
(210) 4-2018-22928 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2018-22929 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-22930 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 

1-1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng ẩm cho da; kem mỹ phẩm để dưỡng da tay; kem dưỡng 

thể làm ẩm [mỹ phẩm]; chế phẩm để chăm sóc móng; nước sơn móng; dầu làm bóng 

móng cho mục đích mỹ phẩm; gel dưỡng móng; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, 

móng chân; móng (tay; chân) giả; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân. 
 

 
(210) 4-2018-22931 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.23 

(731) TAKARA BELMONT CORPORATION  

(JP) 

1-1, Higashi-Shinsaibashi 2-Chome, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng ẩm cho da; kem mỹ phẩm để dưỡng da tay; kem dưỡng 

thể làm ẩm [mỹ phẩm]; chế phẩm để chăm sóc móng; nước sơn móng; dầu làm bóng 

móng cho mục đích mỹ phẩm; gel dưỡng móng; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, 

móng chân; móng (tay; chân) giả; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân. 
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(210) 4-2018-22932 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KOKEN LTD.  (JP) 

7, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị xử lý hóa chất; máy thổi, không dùng cho mục đích chuyên 

dụng; máy và dụng cụ khí nén hoặc thủy lực; máy gom bụi dùng trong công nghiệp; dụng 
cụ hút bụi; thiết bị khử bụi và vô trùng dùng trong sản xuất sản phẩm hóa học và chất bán 
dẫn; thiết bị để tạo vùng sạch (clean zone) để sản xuất sản phẩm hóa học và chất bán dẫn. 

 
Nhóm 09: Mặt nạ hô hấp, không dùng cho hô hấp nhân tạo; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô 
hấp không dùng cho hô hấp nhân tạo; mặt nạ chống bụi; mặt nạ chống hơi độc; mặt nạ để 
hàn; mặt nạ chịu lửa; mặt nạ chịu khói; mặt nạ bảo vệ; bộ lọc dùng cho mặt nạ để hàn, 
mặt nạ chống hơi độc và chống bụi; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; quần áo bảo hộ 
chống các hóa chất và dược phẩm; quần áo chịu lửa; mặt nạ bảo vệ mặt phòng chống tai 
nạn; thiết bị và máy kiểm soát hoặc phân phối điện; máy và thiết bị viễn thông; máy, thiết 
bị điện tử và các bộ phận đi kèm của chúng; thiết bị khử bụi và vô trùng cho mục đích 
nghiên cứu và thí nghiệm; thiết bị tạo vùng sạch (clean zone) cho mục đích nghiên cứu và 
thí nghiệm. 

 
Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh cho mục đích y tế; mặt nạ phẫu thuật; mặt nạ gây mê; mặt nạ 
phòng lây nhiễm bệnh trong bệnh viện; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết bị rửa và 
tẩy uế; thiết bị ion hóa nước có tác dụng làm sạch và tẩy uế cho mục đích y tế; thiết bị rửa 
và khử trùng để nội soi; bình xịt cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị khử 
bụi và vô trùng cho mục đích y tế; thiết bị tạo vùng sạch (clean zone) cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22933 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) KOKEN LTD.   (JP) 

7, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị xử lý hóa chất; máy thổi, không dùng cho mục đích chuyên 
dụng; máy và dụng cụ khí nén hoặc thủy lực; máy gom bụi dùng trong công nghiệp; dụng 
cụ hút bụi; thiết bị khử bụi và vô trùng dùng trong sản xuất sản phẩm hóa học và chất bán 
dẫn; thiết bị để tạo vùng sạch (clean zone) để sản xuất sản phẩm hóa học và chất bán dẫn.  

 
Nhóm 09: Mặt nạ hô hấp, không dùng cho hô hấp nhân tạo; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô 
hấp không dùng cho hô hấp nhân tạo; mặt nạ chống bụi; mặt nạ chống hơi độc; mặt nạ để 
hàn; mặt nạ chịu lửa; mặt nạ chịu khói; mặt nạ bảo vệ; bộ lọc dùng cho mặt nạ để hàn, 
mặt nạ chống hơi độc và chống bụi; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; quần áo bảo hộ 
chống các hóa chất và dược phẩm; quần áo chịu lửa; mặt nạ bảo vệ mặt phòng chống tai 
nạn; thiết bị và máy kiểm soát hoặc phân phối điện; máy và thiết bị viễn thông; máy, thiết 
bị điện tử và các bộ phận đi kèm của chúng; thiết bị khử bụi và vô trùng cho mục đích 
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nghiên cứu và thí nghiệm; thiết bị tạo vùng sạch (clean zone) cho mục đích nghiên cứu và 
thí nghiệm.  

 

Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh cho mục đích y tế; mặt nạ phẫu thuật; mặt nạ gây mê; mặt nạ 
phòng lây nhiễm bệnh trong bệnh viện; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết bị rửa và 
tẩy uế; thiết bị ion hóa nước có tác dụng làm sạch và tẩy uế cho mục đích y tế; thiết bị rửa 
và khử trùng để nội soi; bình xịt cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị khử 
bụi và vô trùng cho mục đích y tế; thiết bị tạo vùng sạch (clean zone) cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-22934 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16
(591) Cam nhạt, cam, trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nông Sản Vàng  (VN) 
1/49 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản các loại (như gạo, ngô, khoai, sắn, cà phê, hạt tiêu, rau, củ, 
quả đã qua chế biến, hạt tiêu, nấm lim xanh, mật ong, chuối hột rừng, hạt giống, cây 
giống, cà phê, ca cao) và lương thực, thực phẩm các loại. 

 

 
(210) 4-2018-22935 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại Hải Tín  (VN) 
Xóm 2, xã Chương Dương, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2018-22936 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; 13.1.6 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Dung  (VN) 
Lô 36.B1.113 khu sinh thái Hòa Xuân, 
phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2018-22937 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Phan Ngọc Tú  (VN) 
Thôn Giếng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu mặt hàng nhông xích xe máy, xe đạp, xích trong động 

cơ ô tô, xích truyền động dùng trong động cơ cho các loại xe trên mặt đất, xích dùng 

trong công nghiệp, dây truyền sản xuất, xích của máy nông nghiệp, bộ bánh răng truyền 

động dùng cho xe trên mặt đất, bánh răng cho các loại ô tô xe máy, máy công nghiệp, 

nông nghiệp; bán các loại vòng bi, buri, IC, bộ sạc, bộ điện, củ đề, linh kiện điện, bạc 

đạn, má phanh, xăm lốp, ắc quy, dầu nhớt dùng cho xe đạp, xe gắn máy và ô tô. 
 

 
(210) 4-2018-22938 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.15.9; 26.15.11 

(731) SEO YOUNG JIK  (KR) 

Underground fl., 32, Yeongdong-daero 

65-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê chưa rang; cà phê; sôcôla; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở 

trà; kem lạnh; bánh xăng đuých; bánh ngọt; bánh quy; mỳ ý (pasta); bánh pizza; bánh mỳ, 

không dùng cho mục đích y tế; món sushi của nhật bản; bánh kếp; mì sợi; bánh kẹp pho 

mát [bánh xăng-đuých].  
 

 
(210) 4-2018-22939 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHENZHENSVAKOM TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 

Zone B, 2/F, Technology Bldg., 

Gangzhilong Sci-Tech. Park, Heping 

E.Rd., Longhua New Dist., Shenzhen 

CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; bao cao su; 

dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; búp bê tình dục.  
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(210) 4-2018-22942 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.24; A1.1.10; 26.1.2; 18.3.2; 18.3.23
(591) Nâu đất, xanh lá, đỏ tươi, vàng, xanh 

dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư và xây dựng 
Khang An Khôi  (VN) 
304/31 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-22943 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng dùng trong nhi 
khoa; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho trẻ em; và chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho trẻ 
em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng dạng thanh; và chất bổ 
sung ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; vitamin 
dùng trước khi sinh; vitamin dùng trong thời kỳ cho con bú. 

 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và các sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2018-22944 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.25; 19.7.1; A19.7.9 
(591) Xám, cam, vàng, nâu, đen, trắng. 
(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 

GAZPROM NEFT  (RU) 

lit. A, 5 Galernaya St., 190000, Saint 
Petersburg, Russian Federation 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực, dầu phanh; chất lỏng thủy lực; chất lỏng 
dẫn động; chất làm mát động cơ xe cộ. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu, bao gồm xăng dùng cho 
động cơ, và nhiên liệu để thắp sáng; dung dịch để cắt; dầu nhiên liệu; dầu để bôi trơn; dầu 
mỏ công nghiệp; dầu động cơ; mỡ dùng cho đai truyền. 
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(210) 4-2018-22945 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.25; 19.7.1; A19.7.9 

(591) Xám, cam, vàng, nâu, đen, trắng. 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 

GAZPROM NEFT   (RU) 

lit. A, 5 Galernaya St., 190000, Saint 

Petersburg, Russian Federation 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực, dầu phanh; chất lỏng thủy lực; chất lỏng 

dẫn động; chất làm mát động cơ xe cộ.  

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu, bao gồm xăng dùng cho 

động cơ, và nhiên liệu để thắp sáng; dung dịch để cắt; dầu nhiên liệu; dầu để bôi trơn; dầu 

mỏ công nghiệp; dầu động cơ; mỡ dùng cho đai truyền. 
 

 
(210) 4-2018-22947 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.5.1; 1.15.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cấp nước 
Hoàng Diệu  (VN) 
Tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý nước. 
 

 
(210) 4-2018-22951 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần SAB & GEE  
(VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]. 
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(210) 4-2018-22952 (220) 11.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.7; 25.1.6; A3.4.16 
(731) MAO-TING, CHIU   (TW) 

12F-18, No. 6. Jiuhe 1st Street, Zhongii 
Dist., Taoyuan City 320, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa, sữa đậu nành; sữa chua; đậu phụ; bơ.  
 

Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống được làm từ cà phê; đồ uống 
được làm từ trà; cà phê sữa.  

 

Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước rau quả; đồ uống từ trái cây; đồ uống 
không cồn có hương vị trà; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; nước coca-cola.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ đồ uống; bán buôn và bán lẻ 
thực phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ mua sắm cho người 
khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-22953 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp Công Nghệ Cao I, khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2018-22954 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp Công Nghệ Cao I, khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2018-22955 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  
(VN) 
Khu công nghiệp Công Nghệ Cao I, khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-22956 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  (VN)
Khu công nghiệp Công Nghệ Cao I, khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2018-22957 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất dược 

phẩm Medlac Pharma Italy  (VN)
Khu công nghiệp Công Nghệ Cao I, khu 
Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ 
Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2018-22958 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng nâu, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Khánh Lâm  (VN) 

249 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-22959 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hoàng Văn Lộc   (VN) 

Thôn Dĩnh Cầu, xã Tân Dĩnh, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2018-22960 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) KONKUK DAIRY & HAM INDUSTRY 

OF KONKUK UNIVERSITY 
FOUNDATION  (KR) 
197, Daepungsandan-ro, Daeso-myeon, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2018-22961 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.4.2; 2.1.13 

(591) Đen, ghi xám, trắng. 

(731) KONKUK DAIRY & HAM INDUSTRY 

OF KONKUK UNIVERSITY 

FOUNDATION  (KR) 

197, Daepungsandan-ro, Daeso-myeon, 

Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2018-22962 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.4.2; 2.1.13 

(591) Đen, ghi xám, trắng. 

(731) KONKUK DAIRY & HAM INDUSTRY 

OF KONKUK UNIVERSITY 

FOUNDATION  (KR) 

197, Daepungsandan-ro, Daeso-myeon, 

Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2018-22963 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHENZHEN FENGHE INVESTMENT 

CO., LTD.  (CN) 

6/F Building E1, TCL International E 

Town, No. 1001, Zhongshanyuan Road, 

Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá điếu; xì 

gà; hộp thuốc lá điếu; thuốc lá.  
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(210) 4-2018-22964 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 6.1.2; 26.4.2 

(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, xanh 

dương, trắng. 

(731) FENI JUSTIANI TJAHJONO  (ID) 

Jl. Bintang Diponggo Kav. 744 Surabaya, 

East Java, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước chanh; nước 

uống có gaz; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép trái cây; tinh dầu dùng để chế biến đồ 

uống; nước uống có chứa cacbonat. 
 

 
(210) 4-2018-22965 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Liên Thắng  (VN) 
Số 163, khối Liên Thắng, phường Hòa 

Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; động cơ [không dùng cho phương tiện giao thông mặt đất]. 
 

 
(210) 4-2018-22966 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.15; A13.1.9; 7.1.6; 13.1.6 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Đầu tư Cộng sự  (VN) 
Số 03 đường 3/2, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). cà phê; ca cao; bánh kẹo; các chế phẩm từ cà phê.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống: dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán rượu 

(bar); dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-22967 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.12; 13.1.6; A13.1.9; 1.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Đầu tư Cộng sự   (VN) 
Số 03 đường 3/2, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). cà phê; ca cao; bánh kẹo; các chế phẩm từ cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống: dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán rượu 

(bar); dịch vụ khách sạn.  
 

(210) 4-2018-22968 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.15; 13.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Đầu tư Cộng sự   (VN) 
Số 03 đường 3/2, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). cà phê; ca cao; bánh kẹo; các chế phẩm từ cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống: dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán rượu 

(bar); dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-22969 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 7.1.24; A7.1.12; 7.1.6 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Đầu tư Cộng sự   (VN) 
Số 03 đường 3/2, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). cà phê; ca cao; bánh kẹo; các chế phẩm từ cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống: dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán rượu 

(bar); dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-22970 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
Việt Nhật  (VN) 
Xóm mới, thôn Duyên Trường, xã Duyên 

Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy. 
 

 
(210) 4-2018-22971 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A1.1.10; A1.1.5; 

26.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông dược Vĩnh Xuân  (VN) 
Số T4/24, ấp Trường Thiện, xã Trường 

Hòa, huyện Hòa Thanh, tỉnh Tây Ninh       

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2018-22972 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Thành Thành Công  (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước [đồ uống]; nước khoáng 

[đồ uống]; nước tinh khiết; nước ép trái cây [đồ uống].  
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(210) 4-2018-22973 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.13.4; 5.3.20 
(591) Xanh, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN) 

Lầu số 691 Quang Trung, tổ dân phố 04 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2018-22974 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; A5.7.23; 5.7.21 
(591) Cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH MYPOP   (VN) 

16 đường 23, khu phố 6, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính và thiết bị di động; sản xuất các chương 
trình mua sắm trực tuyến; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; quản lý quá trình 
đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2018-22975 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Sông Ba  (VN) 
Khối 12 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Thi công sửa chữa công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22976 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Xuân  

(VN) 
Số 111, đường Hải Thượng Lãn Ông, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sữa chua uống; thạch trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa chua, sữa chua nếp cẩm, chè các loại, kem, sữa các loại, caramen, 
bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2018-22977 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A25.7.21; A3.13.24; 

A3.13.4; 26.5.1; 26.1.2 
(591) Nâu, trắng, vàng nâu, vàng nhạt, vàng, 

cam. 
(731) Dương Hữu Thọ  (VN) 

Xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nhang thơm (hương thắp). 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống. 
 
 

(210) 4-2018-22978 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Hoàng Ngọc  (VN) 
Khối 8 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Thi công sửa chữa công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22979 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Hoàng Ngọc  (VN) 
Khối 8 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2018-22980 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Huy Lan  (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý. 
 

 
(210) 4-2018-22981 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Đinh Văn Nhâm  (VN) 

Xóm 1 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống. 
 

 
(210) 4-2018-22982 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hộ kinh doanh Phan Thanh 

Tuấn  (VN) 
Tổ dân phố 8 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh, điện dân dụng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22983 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Cao Viết Lưu  (VN) 

Thôn Nam Hà, xã Phương Mỹ, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống. 
 

 
(210) 4-2018-22984 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Lê Văn Phương  (VN) 

Xóm 3 xã Hương Đô, huyện Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống. 
 

 
(210) 4-2018-22985 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nguyễn Văn Lưu  (VN) 

Xóm Nam Hà, xã Phương Mỹ, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, cây giống. 
 

 
(210) 4-2018-22986 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.11.9; A3.11.24 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

truyền thông VINAON  (VN) 
130/5A Đông Hưng Thuận, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1520 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thời trang, gồm: bao da chuyên dùng đựng điện thoại 
thông minh, dây đeo của đồng hồ đeo tay, ví đựng tiền, túi xách, thắt lưng [dùng trong 
trang phục], giày dép, móc khóa. 

 
 

(210) 4-2018-22987 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7; 26.5.1 
(591) Xanh da trời, vàng, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Định Gia Nét  

(VN) 
5 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm dùng để quản trị tài chính. 
 

 
(210) 4-2018-22988 (220) 11.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 19.7.1; 5.7.12; A11.3.7; 5.9.6 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lá cây, nâu đỏ, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-22989 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.6; 2.9.14; A2.9.15; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng cam, 

nâu vàng, ghi xám nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gia vị; ớt sa tế (gia vị); mì ăn liền. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-22990 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thời trang Hà Tuấn  (VN) 
525/220 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-22991 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(731) Công ty cổ phần cơ điện Tân 

Hoàn Cầu  (VN) 
95 Lê Đình Cẩn, khu phố 7, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy hút bụi dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-22993 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Đen, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư M&H  (VN)
Số 32A Nguyễn An Ninh, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2018-22994 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng đồng, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần TULIP Việt 

Nam  (VN) 
Số 39 Hàm Tử Quan, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-22995 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.2.7; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Nâu đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH hội chợ thương 

mại á Âu  (VN) 
Số 71, phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, trang phục. 
 
 

(210) 4-2018-22996 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 

A1.1.10; A5.3.13; 1.15.5; 3.7.17 
(731) Hội Ngôn Ngữ học Việt Nam  

(VN) 
Tầng 1 nhà C, ngõ 301, đường Nguyễn 
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí định kỳ; sách; xuất bản phẩm dạng in; lịch; nhật ký; áp phích quảng 
cáo; ấn phẩm; bút; bút chì; văn phòng phẩm và các tài liệu học tập.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và tổ chức các hoạt động quảng bá các cơ hội giáo dục, hợp 
tác văn hóa và quan hệ đối tác. 

 

Nhóm 36: Lập kế hoạch và xây dựng các dự án quỹ học bổng. 
 

Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến về giáo dục. 
 

Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và 
tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp để giao lưu, trao đổi, học hỏi các vấn đề 
liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, học tập và đào tạo tiếng Anh; cung cấp 
thông tin giáo dục phục vụ cho việc trao đổi nhân sự của các trường, các viện, trao đổi 
giáo sư và sinh viên giữa Việt Nam và các tổ chức/cơ sở đào tạo nước ngoài; tư vấn du 
học; tổ chức cuộc triển lãm về giáo dục; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo về giáo 
dục; giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; khảo thí giáo dục; 
khóa đào tạo từ xa; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức các lễ 
trao giải thưởng và học bổng; xuất bản ẩn phẩm công bố công trình nghiên cứu giảng dạy, 
học tập, đào tạo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản trực tuyến 
[không bao gồm các bài quảng cáo]; xuất bản tạp chí; xuất bản sách. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học.  
 

 
(210) 4-2018-22997 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tam Kim  (VN)
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ đồ cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; bồn tắm; máy đun 
nước tắm; chậu tiểu nữ; bồn tắm gương sen [có vách ngăn đóng kín]; thiết bị phân phối 
chất tẩy uế trong nhà vệ sinh; thiết bị lọc nước uống; vòi cho đường ống; bình lọc nước 
uống; vòi phun nước; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; thiết bị làm nóng 
nước dùng cho buồng tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi trộn cho ống nước; hệ thống 
và thiết bị vệ sinh; buồng tắm gương sen; bệ xí vệ sinh; buồng tắm gương sen [có vách 
ngăn đóng kín]; vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; bồn tắm ngồi; thiết bị làm 
mềm nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; bồn tắm khoáng; thiết bị phun 
hơi nước vào mặt [tắm hơi]; vòi khóa [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; vòi [van]; 
vòi [vòi khóa]; chậu vệ sinh; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định], chậu rửa tay [bộ phận 
của thiết bị vệ sinh]; thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ sinh; hệ thống cung cấp 
nước; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-22998 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo 
Red Ruby  (VN) 
72 Bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2018-22999 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIKA BEAUTY 
JAPAN  (VN) 
Số 8 đường số 4, khu dân cư Kim Sơn, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da và cơ thể; dịch vụ spa chăm sóc 
sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ mát - xa; dịch vụ phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2018-23002 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần IRACE  (VN) 
101 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận 

Nhú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; dịch vụ 

trung gian thương mại; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo và quan hệ công chúng; 

thiết kế vật liệu quảng cáo; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ và tìm kiếm người tài trợ; phân 

phát hàng mẫu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu quảng 

cáo. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ cắm trại ngày 

nghỉ; trại tập luyện thể thao; huấn luyện; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; điều hành các 

lớp thể dục thể hình; thông tin giải trí; dịch vụ giải trí; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ 

câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; cung cấp tiện nghi thể thao. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 

máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 

điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 

tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 

website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2018-23003 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.12; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nami Beauty  
(VN) 
17 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 

2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 41: Đào tạo.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1525 

(210) 4-2018-23005 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.1 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trương Công Hoàng  (VN) 
295/6 tổ 24, khu phố Chiêu Liêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-23006 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.6; 7.1.24; 3.1.1; A3.1.24; 6.1.1; 

7.15.1; A5.5.20; 26.1.1 
(540) 

  

(731) Dương Thị Kiều Oanh  (VN) 
399 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

(210) 4-2018-23007 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen. 
(731) LU XIGANG  (CN) 

No.3 Dancun Road, Jiang Nan District, 
Nan Ning City, Guang Xi, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá để đồ; kệ bằng gỗ; khung ảnh từ gỗ; gương soi.  

 

 
(210) 4-2018-23009 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
đầu tư du lịch Phú Gia  (VN) 
56 Hồ Tùng Mậu, phuờng Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người 

tiêu dùng]; kinh doanh siêu thị các mặt hàng như: thực phẩm (gia vị, bánh, kẹo, nước giải 
khát, mì ăn liền, bún phở khô, gạo, các loại bột từ gạo, sắn, kem lạnh), đồ uống (nước 
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ngọt, nước tinh khiết, bia, rượu vang), hàng may mặc (túi xách, quần áo, giày dép), đồ nội 
thất bằng gỗ (bàn ghế, tủ, giường).   

 

 
(210) 4-2018-23010 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 8.7.2; A8.1.16 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Văn Hóa Mỹ 
Thực Thượng Hoàng Phẩm (VN)
Số 184, đường Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Sủi cảo; bánh hấp có nhân.  

 

 
(210) 4-2018-23011 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.21; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp Lê Gia  (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bình nước nóng 

lạnh sử dụng điện.  
 

 
(210) 4-2018-23012 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Cam. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp Lê Gia   (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; thép không gỉ; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim 
loại vận chuyển được, ống dẫn và ống bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy rửa bát; máy hút bụi; máy bơm nước.  

 
Nhóm 11: Máy hút mùi, bếp ga; bếp điện; bếp từ; lò nướng dùng điện; lò vi sóng; nồi nấu 
dùng điện; chảo nấu dùng điện; máy sấy tóc; máy sấy quần áo; quạt hơi nước làm mát 
dùng điện; máy đun nước nóng dùng điện; đèn sưởi; vòi chậu rửa (thiết bị vệ sinh); vòi 
tắm (thiết bị vệ sinh).  
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Nhóm 17: ống nhựa mềm.  
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng.  
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bồn chứa chất thải bằng nhựa.  
 

Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; chảo nấu không dùng điện.  
 

 
(210) 4-2018-23013 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Cam. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp Lê Gia   (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; thép không gỉ; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim 
loại vận chuyến được, ống dẫn và ống bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy rửa bát; máy hút bụi; máy bơm nước.  
 

Nhóm 11: Máy hút mùi; bếp ga; bếp điện; bếp từ; lò nướng dùng điện; lò vi sóng; nồi nấu 
dùng điện; chảo nấu dùng điện; máy sấy tóc; máy sấy quần áo; quạt hơi nước làm mát 
dùng điện; máy đun nước nóng dùng điện; đèn sưởi; vòi chậu rửa (thiết bị vệ sinh); vòi 
tắm (thiết bị vệ sinh).  

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm.  
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng.  
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bồn chứa chất thải bằng nhựa.  
 

Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; chảo nấu không dùng điện.  
 

 
(210) 4-2018-23014 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư tổng hợp Lê Gia   (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bình nước nóng 
lạnh sử dụng điện.  
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(210) 4-2018-23015 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12; 26.3.1; 

A26.3.6 

(591) Đen, trắng, xám, xanh nước biển, xanh lá 

cây, đỏ. 

(731) LG CORP.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn; thiết bị điều khiển ánh sáng; bộ điều chỉnh ánh sáng [điện]; máy 

thu hình (ti-vi) có màn LCD (tinh thể lỏng); máy thu hình (ti-vi) có màn hình dùng đi-ốt 

phát sáng hữu cơ (OLED); máy thu hình (ti-vi) gắn trên ô tô; màn hình máy thu hình (ti-

vi), màn hình máy thu hình (ti-vi) 3D; bảng chỉ dẫn kỹ thuật số; thiết bị giao diện âm 

thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; điện thoại di động; màn hình hiển thị dùng cho điện thoại 

thông minh; thiết bị màn hình hiển thị dùng cho hệ thống định vị, dẫn đường, điện thoại 

thông minh có hình dạng đồng hồ; màn hình hiển thị trực diện (màn hình HUD) kết hợp 

với đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) trong suốt; bảng cảm ứng điện tử (thiết bị hiển thị); 

bảng cảm ứng đa điểm (thiết bị hiển thị); bảng cảm ứng trong suốt (thiết bị hiển thị); bảng 

cảm ứng (thiết bị hiển thị); mô-đun của màn hình tinh thể lỏng (LCD) (thiết bị hiển thị), 

màn hình tinh thể lỏng (LCD); tấm nền màn hình tinh thể lỏng (LCD); bảng LED (đi-ốt 

phát quang) dùng cho quảng cáo; màn hiển thị bằng đi-ốt phát quang (LED); bảng hiển 

thị bằng OLED (đi-ốt phát quang hữu cơ); bảng hiển thị (thiết bị hiển thị); màn hình 

phẳng (thiết bị hiển thị); màn hình hiển thị linh hoạt (uốn được) (thiết bị hiển thị); màn 

hình hiển thị tinh thể lỏng sử dụng công nghệ tranzito màng mỏng (TFT-LCD); tấm nền 

màn hình hiển thị khổ rộng, bảng hiển thị chỉ dẫn kỹ thuật số (thiết bị hiển thị); thiết bị kỹ 

thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; bảng đen điện tử (thiết bị hiển thị); bảng 

trắng điện tử tương tác (thiết bị hiển thị); màn hình tinh thể lỏng cho máy vi tính; màn 

hình cho máy vi tính; màn hình cho máy vi tính kết hợp với đi-ốt phát sáng hữu cơ trong 

suốt; máy vi tính xách tay; màn hình máy tính bảng; màn hình hiển thị cho thiết bị đọc 

sách điện tử (thiết bị hiển thị). 

 

Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ chiếu sáng cho tàu thủy; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng cho 

máy bay; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng cho phương tiện giao thông đường sắt; đèn pha 

dùng cho ô tô; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng dùng cho ô tô; đèn chiếu sáng bên trong xe 

« tô, đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho ô tô; đèn xe máy, thiết bị chống lóa mắt dùng cho 

xe ô tô [phụ kiện đèn], thiết bị và dụng cụ chiếu sáng dùng cho xe đạp; thiết bị chiếu sáng 

bằng đèn đi-ốt phát quang hữu cơ [OLED]; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang 

[LED]; đèn đường; đèn cho phòng khách; thiết bị chiếu sáng dùng cho các tòa nhà cao 

tầng; đèn chùm, bóng đèn; điện; đèn trần; đèn chiếu sáng dạng tấm/bảng; hệ thống chiếu 

sáng và thiết bị chiếu sáng giá đỡ đèn [bộ phận của đèn]; đèn để bàn; thiết bị chiếu sáng 

dạng tấm phẳng; thiết bị chiếu sáng trong nhà; đèn chiếu sáng dùng ngoài trời. 
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(210) 4-2018-23016 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, xanh, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn môi 
trường Gia Hân  (VN) 
336/72 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống.  
 

(210) 4-2018-23017 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; 24.7.3; A24.7.23 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Lê Thanh Tùng  (VN) 
26 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của 
động cơ ô tô và đầu máy; bộ biến đổi mô men cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu 
ghép nốt cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu đẩy cho phương tiện giao thông trên 
bộ. 

 

 
(210) 4-2018-23018 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần ENERTECH 

ASIA   (VN) 
Phòng 606, lầu 6, khu B, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-23019 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần ENERTECH 

ASIA   (VN) 
Phòng 606, lầu 6, khu B, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-23020 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.20; 26.1.1 
(731) Công ty T.N.H.H sản xuất 

thương mại Thu Minh   (VN) 
Thôn Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo; nước rửa chén; chất tẩy rửa; nước hoa xịt phòng; nước lau 
sàn; nước rửa kính.  

 

 
(210) 4-2018-23021 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Trắng, tím, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

COLORCITY  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bột bả tường (vật liệu xây dựng), giấy dán tường, chổi lăn sơn, sơn.  
 

 
(210) 4-2018-23022 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
HOMEFOOD   (VN) 
Số 26 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 
trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được.  

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; 
bột gia vị thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột; nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp 
hạt ngũ cốc và quả khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua; mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; 
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cơm ăn liền; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và 
không cồn); siêu thị (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không cồn); cửa 
hàng thực phẩm; dịch vụ tái lập kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão; dịch vụ cung cấp thức ăn 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-23023 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xám nhạt, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Xuân Lê  (VN) 
121/4 đường Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh quán cà phê, quán giải khát, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-23024 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.5.2; 7.15.22 
(591) Xám, đỏ, đen, trắng, cam, ghi. 

(540) 

  

(731) Võ Xuân Lê  (VN) 
121/4 đường Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh quán cà phê, quán giải khát, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-23025 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xanh dương 

đậm, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Võ Xuân Lê  (VN) 
121/4 đường Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh quán cà phê, quán giải khát, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-23026 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khoa Việt  (VN) 
Thôn Chùa, xã Yên Đồng, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2018-23028 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, vàng, cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Caribie Việt Nam  (VN) 
Số 7 ngách 155/176 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (giải trí).  
 

 
(210) 4-2018-23029 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) HANGZHOU RIGUAN APPREL CO., 

LTD.   (CN) 
Room 605, Zhongying international 
business building, No.998 Binhe Road, 
Changhe street, Binjiang District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2018-23030 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 17.1.19 
(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH WISDOM VINA  (VN)
Khu ụ Pháo, điểm công nghiệp, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; khoá cửa.  

 

 
(210) 4-2018-23032 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Mẹ Bổi Spa  
(VN) 
Số 62 phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, các sản phẩm 
làm đẹp, hóa mỹ phẩm phục vụ cho dịch vụ spa. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc, cắt tóc; dịch vụ cắt, sửa móng tay; dịch 
vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa thẩm mỹ; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2018-23033 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.8; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ phụ tùng ô tô Anh 
Khôi  (VN) 
406-408 An Dương Vương, phường 04, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; rửa xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; 
đánh bóng xe cộ; sửa chữa xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-23034 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; A26.11.12; A5.5.20; A5.3.13; 

4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Võ Văn Đợi  (VN) 

A8/16C/15G ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán: nệm, đệm, gối, chăn, khăn phủ giường, vỏ nệm, vỏ đệm, vỏ gối, tấm 
phủ giường.  
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(210) 4-2018-23035 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chấn Hưng ZONE  
(VN) 
26 Phạm Hữu Lầu, khu phố 2, phường 

Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh (trong lĩnh vực spa) 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xoa bóp; xông hơi; dịch vụ làm móng (tay, 

chân).  
 

 
(210) 4-2018-23036 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.7.25; 26.1.6; A25.7.2; 2.1.4 

(591) Vàng, đen, nâu, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh Hải Minh   (VN) 
Số 12, ngõ 12, tổ dân phố 1, đường Lê 

Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-23037 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ, xanh da trời, xám, đen. 

(731) Công ty cổ phần bảo hộ lao 
động Việt Nam  (VN) 
Tổ 57, cụm 9, phường Phú Thượng, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Giày bảo hộ lao động phòng chống tai nạn.  
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(210) 4-2018-23038 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 9.7.1; A11.3.3 
(731) Hộ kinh doanh café Hội Quán 

Sinh Vật Cảnh Huyện Tân Phú  
(VN) 
Tổ 13, ấp Thanh Thọ 1, xã Phú Lâm, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê nhân tạo; 
chế phẩm thực vật thay thế cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-23039 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (CN) 
Room 2223, Floor 2, Building 23, No.18 
Qinghe Anningzhuang East Road, 
Haidian District, Beijing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể tải về; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị lưu trữ dữ liệu; 
phần mềm trò chơi máy tính; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải 
về được; máy đọc để viết chính tả; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị nghe nhìn dùng cho 
giảng dạy; màn hình video; phim hoạt hình; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị 
đọc sách điện tử; máy hướng dẫn học.  

 
Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; biển hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm; bức tượng nhỏ bằng giấy; sách; xuất bản phẩm dạng 
in; tranh ảnh quảng cáo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 
gói; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng cho trường học [văn phòng 
phẩm]; vật liệu dùng để viết; vật liệu vẽ; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy].  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hoá và dịch vụ; marketing; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; kiểm 
toán doanh nghiệp; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược vệ 
sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 
khuyến mại [cho người khác]; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; 
biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ sắp xếp 
lịch hẹn [chức năng văn phòng].  

 

Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc 
bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cung cấp quyền truy cập 
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mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; truyền thư điện tử; dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội nghị truyền hình; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tập tin số; truyền video theo yêu cầu.  

 

Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; thông 
tin giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và 
giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức và điều khiển đại 
hội; dịch vụ thư viện cho thuê; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cho thuê băng video; dàn dựng băng 
video; ghi băng video; giải trí qua truyền thanh; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải 
về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, 
thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; trại huấn luyện thể thao; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ 
trang tin điện tử]; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ nền tảng [PaaS]/Nền 
tảng như là dịch vụ [PaaS]; nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; đánh giá chất 
lượng; dịch vụ bản đồ; kiểm tra chức năng của thiết bị và dụng cụ; thiết kế và phát triển 
các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế quần áo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2018-23040 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) WEDISON ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
5F-3, 238, Sec.1, Ho-Ping E.Rd, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải. 

 

 
(210) 4-2018-23041 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Yahon   (VN) 

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23042 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Yahon   (VN) 

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải.   

 

 
(210) 4-2018-23043 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Yahon   (VN) 

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải.  

 

 
(210) 4-2018-23044 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Yahon   (VN) 

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải.   

 

 
(210) 4-2018-23045 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Yahon    (VN) 

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải.  

 

 
(210) 4-2018-23046 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Yaho  (VN) 

Lô P1-3.42 đến P1-3.54, 17-19-21 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải.  

 

 
(210) 4-2018-23047 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Yaho   (VN) 

Lô P1-3.42 đến P1-3.54, 17-19-21 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải.  

 

 
(210) 4-2018-23048 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Yaho  (VN) 

Lô P1-3.42 đến P1-3.54, 17-19-21 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 24: Khăn ướt, khăn khô bằng vải các loại dùng để vệ sinh cá nhân, lau mặt, lau tay, 
lau miệng; khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; 
miếng vải dùng để tẩy trang; khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23050 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 5.5.1; 5.5.23; 5.5.19 
(591) Đen, hồng, đỏ, xanh, tím, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Đặng Kim Ngọc  (VN) 
Số 09, tổ 11, khu phố Ngã Ba, thị trấn 
Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh 
Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-23051 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng.

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hà Giang  (VN) 
Thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, đông y, thực phẩm chức năng, dược.  

 

 
(210) 4-2018-23052 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ thẫm, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Đức 

Tài   (VN) 
Khối 7 thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

(210) 4-2018-23053 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh lá cây, xám 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Agrita An   (VN) 
54A Lê Văn Tám, phường Phù Đổng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1540 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu [gia vị], cà phê, bột ngũ cốc, trà [chè].  

 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi, rau củ quả sơ chế và bảo quản.  
 

 
(210) 4-2018-23054 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Phạm Anh Trường   (VN) 
137 Trần Nguyên Hãn, phường Trần 

Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 43: Quán chè, quán kem lạnh, quán trà sữa (phục vụ tại chỗ và mang đi).  
 

 
(210) 4-2018-23056 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH An Hưng Phú 
Quốc  (VN) 
Tổ 1, ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang              

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị, phòng cưới. 
 

 
(210) 4-2018-23058 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.8 

(591) Đen, xám. 

(731) Công ty TNHH Yêu Thời Trang  
(VN) 
39 đường số 2, KDC Him Lam, phường 

Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ (nón); khăn choàng cổ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh quần áo, giày dép, mũ (nón), khăn choàng cổ, khăn tay; 

túi xách, balô, ví tiền; trang sức. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23060 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.4 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ A2Z HOME  (VN) 
72 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh: chăn, ga, gối, nệm, vỏ gối, vỏ nệm, sản phẩm làm mềm 
nệm, gối trang trí, đồ trang trí, các đồ dùng dành cho nhà bếp như: nồi, chảo, ấm các loại, 
dụng cụ nấu ăn, dụng cụ phục vụ bữa ăn, ly chén, bình giữ nhiệt. 

 

 
(210) 4-2018-23063 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.6; 21.3.1; 21.3.7 
(591) Cam, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phạm Tân  (VN) 
30 An Điềm, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện môn billiards bao gồm: bàn billiards, cơ, đầu cơ, lơ, bao tay.  
 
 

(210) 4-2018-23064 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH DICELNO   (VN) 

Số nhà 37, ngõ 33B, phố Phạm Ngũ Lão, 
phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-23065 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23066 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23067 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23068 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23069 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23070 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23071 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23072 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23073 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23074 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-23075 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23076 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23077 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-23078 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23079 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23080 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1547 

(210) 4-2018-23081 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COSTECH Việt 
Nam  (VN) 
LK1-N14 Splendora, khu đô thị Bắc An 

Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp như keo dán (gỗ, da tổng hợp, nhựa, 

sợi, giầy dép, chất cách điện); silicon (trám kín). 
 

 
(210) 4-2018-23082 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.23; 15.7.1; A8.1.22; A8.1.23 

(591) Hồng, nâu, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Xuân Dung  (VN) 
Số nhà 12B, tòa T7, khu đô thị Times 

City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện; khóa đàọ tạo từ xa; trường mẫu giáo; trường mầm non; dịch vụ câu 

lạc bộ kỹ năng; cung cấp video trực tuyến cho trẻ; giảng dạy; cho thuê đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2018-23083 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; A5.5.21 

(731) HAO HSING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 

No. 82, Lane 631, Wuguang Rd., Wuri 

Dist., Taichung City 414, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng và lạnh; bộ lọc nước 

uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; 

thiết bị làm lạnh đồ uống. 
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(210) 4-2018-23087 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-23088 (220) 12.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.15; 24.17.21; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ¤ Kim Đơn  (VN)
Thôn Thắng Trạch 1, thị trấn Ia Kha, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-23089 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ZHEJIANG NEW FOLINN ELECTRIC 

CO., LTD.  (CN) 
No. 2, Jinghuan Road, Chengbei Street, 
Wenling, 317500, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Bộ biến đổi tần số; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; tụ điện; dây 
dẫn điện; bộ cảm biến; đầu nối cho dây điện; bộ điều chỉnh điện áp; máy biến áp [điện]; 
bộ nguồn điện áp ổn định; pin điện. 

 

 
(210) 4-2018-23091 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEN XIN   (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Chiết xuất của hoa (nước hoa); chất nền dùng cho nước hoa; mặt nạ làm đẹp; 
lông mi giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chất dính dùng để gắn lông mi giả; 
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mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm rửa mắt, không dùng cho 
mục đích y tế; son môi; hộp son môi; son làm bóng môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-
ra); kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; dầu xả 
tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chất dính dùng để gắn tóc giả; xà phòng; 
kem đánh răng; chế phẩm cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm dùng cho 
tay; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, 
chế phẩm tẩy trang; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang 
điểm; chế phẩm trang điểm; kem đánh giày; kem dánh bóng; xi đánh giày; sáp đánh 
bóng; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm bóng); chế phẩm làm sáng bóng (chất 
làm bóng); bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; 
nước sơn móng; móng (tay, chân) giả; chế phẩm chăm sóc móng tay, móng chân; hình 
dán nghệ thuật cho móng tay, móng chân; vải tẩm chất tẩy rửa dùng dÓ lau chùi; chất tẩy 
rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 

 

 
210) 4-2018-23092 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEN XIN  (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước rửa mắt chứa thuốc; nước thơm xức tóc chứa thuốc; chế phẩm dược để 
kích thích mọc tóc; băng dính dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng cho mục đích 
dược phẩm; khăn giấy được tẩm nước thơm dược phẩm; nước thơm chứa thuốc dùng sau 
khi cạo râu; khăn vệ sinh, tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp tròng; bông khử trùng; 
bông dùng cho mục đích y tế; tăm bông dùng cho mục đích y tế; bông thấm hút; chế 
phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; nước thơm dùng cho mục đích thú y; 
thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; nước suối nóng dùng 
cho mục đích y tế; chất tẩy dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23093 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEN XIN    (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Hộp bảo quản bằng kim loại; lá nhôm; lá kim loại dùng để bao gói và đóng gói; 
kẹp, ghim kim loại để gắn kín túi; rổ bằng kim loại; thang dạng ghế bằng kim loại; nắp bịt 
kín bằng kim loại; nắp chai lọ bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-23094 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) CHEN XIN   (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 

Zhongchun Road, Minhang District, 

Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo; kéo tỉa cành; dụng cụ cắt tàn bấc (kéo); dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ 

đánh bóng móng tay, móng chân, dùng điện hoặc không dùng điện; bộ dụng cụ cắt, sửa 

móng tay; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, dùng điện; giũa (dụng cụ); dụng cụ giũa móng; 

dụng cụ giũa móng chân; dụng cụ giũa móng, dùng điện; lưỡi dao cạo; dao cạo, dùng điện 

hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) để cạo râu, dùng điện (dụng cụ cầm tay); dụng 

cụ mài dao bằng thép; cán dao; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa). 
 

 
(210) 4-2018-23095 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) CHEN XIN   (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 

Zhongchun Road, Minhang District, 

Shanghai, China  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Micro; loa; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; bản nhạc bướm dạng điện tử có 

thể tải về được; máy hát tự động; hộp nhạc tự động vận hành bằng đồng xu (máy hát tự 

động); bộ hiệu ứng điện và điện tử sử dụng cho dụng cụ âm nhạc; kính đeo mắt; kính râm; 

kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng, mắt kính có lớp phủ chống phản quang; thấu kính 

đeo mắt; mắt kính của kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; dụng cụ bảo vệ răng miệng khi 

chơi thể thao; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao; dây đai bảo 

hiểm, không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao; găng tay cho thợ lặn; găng 

tay bảo hộ để phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; 

găng tay bảo hộ phòng chống tia X dùng cho mục đích công nghiệp; mặt nạ của thợ lặn; 

mặt nạ bảo hiểm; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; mặt nạ phòng độc, không dùng cho hô 

hấp nhân tạo; giày bảo hộ để phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; đi-ốt phát quang (LED); 

nam châm trang trí; thước (dụng đo); thước vuông góc để đo đạc; điện thoại di động; móc 

treo trang trí điện thoại di động; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di 

động; thiết bị chuyển mạch di động (điện); bộ giảm áp (điện); phích cắm, ổ cắm và các 

công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị sạc pin, thiết bị sạc cho pin điện; pin điện; 

pin sử dụng năng lượng mặt trời; pin để thắp sáng; túi chuyên dụng dùng cho máy tính 

xách tay; đồng hồ đo nước. 
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(210) 4-2018-23096 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEN XIN   (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; hộp đựng đồ trang sức; vòng 
đeo tay (đồ trang sức); ghim cài, trâm cài (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức); vòng 
đeo cổ (đồ trang sức); đồ trang sức bằng ngà voi; mặt dây chuyền (đồ trang sức); ngọc trai 
(đồ trang sức), nhẫn (đồ trang sức); đồ trang sức cho giày; đồ trang sức dùng đeo, đính 
trên dây chuyền, vòng xuyến; hộp trưng bày đồ trang sức; dây bằng bạc (đồ trang sức); 
dây bằng vàng (đồ trang sức); vòng tay làm từ vải thêu (đồ trang sức); hoa tai; ghim cài 
(đồ trang sức); ghim cài để trang sức; ghim cài ca vát; khuy măng sét; kẹp cài ca vát; 
đồng hồ; mặt kính của đồng hồ; vỏ đồng hồ (bộ phận của đồng hồ), dây xích đồng hồ; 
dây đồng hồ đeo tay; hộp trưng bày đồng hồ; đồng hồ chạy điện; vòng chìa khóa tách ra 
được làm bằng kim loại quý, vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí 
hoặc đồ trang sức); huy hiệu bằng kim loại quý. 

 
 

(210) 4-2018-23097 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEN XIN   (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu gói có các bọt khí làm bằng chất dẻo (dùng để bọc hoặc đóng gói); túi 
(phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy hoặc tấm chất dẻo 
thấm hút để gói thực phẩm; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; màng mỏng 
bám đính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng; túi bằng chất dẻo dùng 
một lần để đựng chất thải vật nuôi trong nhà, thiệp chúc mừng có nhạc; thiệp chúc mừng, 
bưu thiếp; giấy dính (văn phòng phẩm); sách, truyện tranh; vở viết hoặc vẽ; sách mỏng; 
anbum ảnh; vở trang rời; bút (đồ dùng văn phòng); hộp bút; bút vẽ; bút máy; ống cắm bút 
và bút chì; bút đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút chì; ruột bút chì; ống cắm bút chì; máy 
gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; bút màu (bút sáp); màu nước (để vẽ); khay 
đựng màu vẽ; vải bạt để vẽ tranh; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; giấy Xuan dùng 
để vẽ và viết thư pháp Trung Quốc, mực xoá (in phơi); chất lỏng để xoá (đồ dùng văn 
phòng); băng xóa (đồ dùng văn phòng); vật dụng đánh đấu trang sách; thước kẻ; thước 
vuông góc để vẽ; tẩy bằng cao su; tấm che có khe dùng khi xoá các chi tiết nhỏ; tẩy cho 
bảng viết; tẩy nạo cho văn phòng; băng đàn hồi cho văn phòng; băng dính cho mục đích 
văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất 
dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; keo dán cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng; hồ dán cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; túi giấy hình nón; túi cho 
lò vi sóng; cờ bằng giấy; dải băng giấy; vật dụng kẹp tiền; cái kẹp giấy; kẹp cho văn 
phòng; ghim dập cho văn phòng; đất sét để nặn; đất nặn polyme; khuôn cho đất nặn (vật 
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liệu của nghệ sỹ); bìa bọc hộ chiếu; dụng cụ giữ trang sách; kẹp tài liệu (đồ dùng văn 
phòng); khăn lau bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; con 
dấu (đóng dấu); tem niêm phong; xi niêm phong; lược tạo vân.  

 

 
(210) 4-2018-23098 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEN XIN   (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Va li chứa các vật dụng âm nhạc; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; 
dây đeo vai bằng da thuộc; túi mua hàng; túi dùng ở bãi biển; túi du lịch; túi xách; túi có 
bánh xe để đi mua hàng; túi cho người leo núi, túi cho người cắm trại; túi sách học sinh; 
túi cho thể thao; túi đựng thú săn (vật dụng đi săn); địu trẻ em; túi đựng quần áo dùng để 
đi du lịch; túi lưới cho mua sắm; tay cầm dùng để xách túi khi đi mua sắm; ví đựng tiền, 
ví đựng thẻ tín dụng; ví cầm tay cho phụ nữ; ba lô cỡ lớn; ba lô cỡ nhỏ; túi xách tay; cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu; cán ô; gậy leo núi; gậy chống; tay nắm của gậy chống.  

 

 
(210) 4-2018-23099 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEN XIN   (CN) 

Room 202, No. 54, Lane 8888, 
Zhongchun Road, Minhang District, 
Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; nhãn mác bằng chất dẻo; áp phích bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tượng 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 
dẻo; thẻ khóa bằng nhựa, không mã hóa và không từ tính; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo, đồ đạc có thể bơm phồng; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; đồ vật 
trang trí (lưu động); chùm chuông gió (trang trí); đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực 
phẩm; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; tủ đựng cho đồ chơi; gối hơi, không dùng cho 
mục đích y tế; ghế đẩu; thang dạng ghế không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2018-23107 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A10.3.11; A10.3.13 
(591) Xanh dương, xanh biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử MULACO  (VN) 
Số 106 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1553 

(511)  Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; mua sắm máy tính, điện thoại, linh 

kiện, phụ kiện điện thoại (ốp điện thoại, tai nghe, con thú treo để trang trí điện thoại), 

quần áo, phụ kiện thời trang (túi xách, ghim cài áo, thắt lưng, khăn quàng cổ, mũ) thông 

qua mạng internet.  
 

 
(210) 4-2018-23108 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MICHANG'S Toàn 
Cầu  (VN) 
Số 27 phố Vân Hồ 2, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2018-23109 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sơn 
Kanto Japan   (VN) 
P 802, tầng 8, tòa nhà Việt Thắng, đường 

Hoàng Văn Thụ, xã Xương Giang, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa, dầu bóng.  
 

 
(210) 4-2018-23110 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(591) Xanh dương, ghi, xanh lá cây, đen, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Side by Side  
(VN) 
Số 36 ngõ 108, đường Trần Phú, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa thép chống cháy, cửa thép an toàn, cửa bằng kim loại, vật liệu xây dựng 

bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-23111 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A25.3.13 
(591) Nâu, trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng APD Việt Nam   (VN) 
Số 01, ngõ 89, đường Phùng Khoang, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm nội thất bằng gỗ cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế.  

 

 
(210) 4-2018-23112 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; A7.5.8; A14.7.20; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
Số 10, tổ 2, cụm 1, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ uốn tóc; dịch vụ tạo mẫu tóc; dịch vụ chăm sóc tóc; 
dịch vụ spa làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-23113 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

dược phẩm ÉLOGE FRANCE Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong ngành y; thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-23114 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MMG INTERNATIONAL   (KR) 

Youngsuk BL, 586-3, Sinsa-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị 
liệu; dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-23115 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng, đen. 
(731) JULIA CO., LTD  (KR) 

5f Dae Won B/D, 228, Hwagok-Ro, 
Gangseo-Gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu (không chứa thuốc), xà phòng mỹ phẩm, nước hoa, gel 

dùng cho tóc (để giữ nếp tóc), mặt nạ làm đẹp.  
 
 

(210) 4-2018-23116 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Đinh Chí Phú  (VN) 

Thôn Yên Lại, xã Yên Mỹ, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2018-23117 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Đinh Chí Phú   (VN) 

Thôn Yên Lại, xã Yên Mỹ, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện.  

 
 

(210) 4-2018-23118 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Kim Đài   (VN) 
Thôn Núi, xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, tỉnh Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 20: Gương kính (gương soi). 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh (cụ thể là: vòi hoa sen, vòi rửa, chậu rửa, bồn rửa), phụ 
kiện nhà tắm (cụ thể là: giá vắt khăn, lô cuốn giấy, kệ gương, kệ cốc, kệ xà phòng). 

 

 
(210) 4-2018-23119 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn Tài Chính LGC  (VN) 
Lầu 3, Lô C, tòa nhà 27B Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay (tiền mặt 

và thẻ tín dụng), dịch vụ cho vay cá nhân và công ty nhỏ; các khoản vay vi mô; dịch vụ 
tiền gởi ngân hàng; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ cầm đồ.   

 

 
(210) 4-2018-23120 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; A25.7.21; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đen, cam nhạt, vàng. 

(540) 

  

(731) Chu Thùy Dung  (VN) 
Lô B11/D13, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-23122 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.21 
(591) Xanh lục, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn ECO Việt 
Nam   (VN) 
Số 2, ngõ 2 khu đô thị Cầu Bươu, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, chất tạo màu dùng cho sơn,  
 

Nhóm 19: Bột trét tường, vữa dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2018-23123 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ TAM  (VN) 
60/30 Yên Thế, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: phụ tùng xe gắn máy; phụ tùng xe tải; phụ tùng xe 
đạp; phụ tùng xe ô tô; vòng bi; ổ bi; bạc đạn (đĩa); hạt điều sấy khô; trái cây sấy khô; gạo.  

 

 
(210) 4-2018-23124 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại Đài Linh  
(VN) 
Số 29/150 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán: mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-23125 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thương mại Đài Linh   (VN)
Số 29/150 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua và bán: mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23126 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hộ kinh doanh Toàn Thắng  

(VN) 
Số 34B/1A, khu vực 6, phường Bình Thủy,
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 29: Cá (đã sơ chế, chế biến và bảo quản).  
 

 
(210) 4-2018-23128 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện 
thẩm mỹ CCC  (VN) 
Số 35, phố Thợ Nhuộm, phường Cửa 

Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; phẫu thuật tạo hình; dịch 

vụ trị liệu. 
 

 
(210) 4-2018-23129 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(731) RAYANSKIN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 

388/46, Muban Biz Galleria, Nuan Chan 

Road, Nuan Chan Sub-district, Bueng 

Kum District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 05: Miếng dán dùng cho mục đích y tế; băng dính y tế. 
 

 
(210) 4-2018-23130 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(731) RAYANSKIN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 

388/46, Muban Biz Galleria, Nuan Chan 

Road, Nuan Chan Sub-district, Bueng 

Kum District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm xả dưỡng tóc; chế phẩm tắm dạng kem; chế phẩm tắm dạng gel; chế 

phẩm gội đầu; bộ chế phẩm trang điểm; son dưỡng môi; kem chăm sóc da cho mục đích 

mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chăm 

sóc da dạng lỏng cho mục đích mỹ phẩm; tinh chất chăm sóc da cho mục đích mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23131 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(731) RAYANSKIN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 

388/46, Muban Biz Galleria, Nuan Chan 

Road, Nuan Chan Sub-district, Bueng 

Kum District, Bangkok, Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; bán buôn mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23132 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 

(731) RAYANSKIN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 

388/46, Muban Biz Galleria, Nuan Chan 

Road, Nuan Chan Sub-district, Bueng 

Kum District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm xả dưỡng tóc; chế phẩm tắm dạng kem; chế phẩm tắm dạng gel; chế 

phẩm gội đầu; bộ chế phẩm trang điểm; son dưỡng môi; kem chăm sóc da cho mục đích 

mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chăm 

sóc da dạng lỏng cho mục đích mỹ phẩm; tinh chất chăm sóc da cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23133 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21 

(731) RAYANSKIN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 

388/46, Muban Biz Galleria, Nuan Chan 

Road, Nuan Chan Sub-district, Bueng 

Kum District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Miếng dán dùng cho mục đích y tế; băng dính y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23134 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.1.18 
(591) Vàng cam, trắng, xám đen. 
(731) Công ty TNHH LASDU  (VN) 

Khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2018-23135 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.1.25 (540) 

 

(731) Ngô Thị Thu Hương   (VN) 
62 phố Hàng Ngang, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý, ngọc trai, kim cương.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cô, lắc tay, khuyên tai, 
nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế tác vàng, bạc, đồ trang sức, kim loại quý, ngọc trai, kim 
cương.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ trang sức bằng kim cương, vàng bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2018-23136 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh  (VN) 
Số 3 ngõ 6 phố Chùa Thông, phường Sơn 
Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành kinh doanh; thông tin về thương mại, tư vấn quản lý 
nhân sự.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ về cách điện, 
cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 
nội thất. 

 

Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác, dịch vụ 
tranh tụng; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23137 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21 

(731) RAYANSKIN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED  (TH) 

388/46, Muban Biz Galleria, Nuan Chan 

Road, Nuan Chan Sub-district, Bueng 

Kum District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; bán buôn mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2018-23138 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) IT'S HANBUL CO., LTD.  (KR) 

(Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro,  

Gangnam-gu, Seoul, the Republic of 

Korea 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm 

trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc và da 

đầu; mỹ phẩm kẻ lông mày; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

môi; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; tinh dầu thơm dùng để sản xuất chế phẩm mỹ phẩm; 

mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng làm đẹp, không chứa dược 

chất; chế phẩm gội đầu; chế phẩm đánh răng; chất dính dùng để gắn lông mi giả, tóc giả 

và móng tay giả; tinh dầu; khăn giấy tẩm sẵn chế phẩm mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23139 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.9.1 

(731) Ngô Thị Phương Thảo   (VN) 
16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, tư vấn tiêu dùng, giới thiệu và mua bán 

trực tuyến thông qua các phương tiện truyền thông điện tử các sản phẩm như: mỹ phẩm, 

chế phẩm vệ sinh cá nhân và chăm sóc cơ thể, chế phẩm bảo vệ và dưỡng da, chế phẩm 

bảo vệ và dưỡng tóc, nước hoa, chất khử mùi cơ thể, các dụng cụ và phụ kiện trang điểm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23140 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(731) Ngô Thị Phương Thảo    (VN) 

16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, tư vấn tiêu dùng, giới thiệu và mua bán 
trực tuyến thông qua các phương tiện truyền thông điện tử các sản phẩm như: mỹ phẩm, 
chế phẩm vệ sinh cá nhân và chăm sóc cơ thể, chế phẩm bảo vệ và dưỡng da, chế phẩm 
bảo vệ và dưỡng tóc, nước hoa, chất khử mùi cơ thể, các dụng cụ và phụ kiện trang điểm.   

 

 
(210) 4-2018-23141 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) IT'S HANBUL CO., LTD.  (KR) 

(Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro,  
Gangnam-gu, Seoul, the Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ chuyên về 
mỹ phẩm; cửa hàng bán buôn chuyên về chế phẩm mỹ phẩm để tắm; cửa hàng bán lẻ 
chuyên về chế phẩm mỹ phẩm để tắm; cửa hàng bán buôn chuyên về hộp mỹ phẩm xách 
tay, có sẵn mỹ phẩm bên trong; cửa hàng bán lẻ chuyên về hộp mỹ phẩm xách tay, có sẵn 
mỹ phẩm bên trong; cửa hàng bán buôn chuyên về bộ mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ chuyên 
về bộ mỹ phẩm; cửa hàng bán buôn chuyên về dụng cụ mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ chuyên 
về dụng cụ mỹ phẩm; đại lý kinh doanh mỹ phẩm; điều hành kinh doanh mỹ phẩm; xúc 
tiến bán hàng về mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-23142 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) HIRO MATSUMOTO CO., LTD.  (KR) 

8, Geurugogae-ro 258beon-gil, 
Gwangjeok-myeon, Yangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea (11415)

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cho môn gôn; quần áo cho môn gôn; tất; đồ đội đầu; áo đi mưa; thắt lưng 
[trang phục]; quần áo thể thao; quần áo lót. 

 

Nhóm 28: Túi đựng dụng cụ gôn, có hoặc không có bánh xe; bóng cho môn gôn; găng tay 
cho môn gôn; gậy gôn; tay cầm gậy gôn; thân gậy gôn; đầu gậy gôn; vật dụng bọc gậy 
gôn; phụ kiện đánh dấu điểm phát bóng cho môn gôn. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23143 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.25 
(731) HIRO MATSUMOTO CO., LTD.  (KR) 

8, Geurugogae-ro 258beon-gil, 
Gwangjeok-myeon, Yangju-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea (11415)

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cho môn gôn; quần áo cho môn gôn; tất; đồ đội đầu; áo đi mưa; thắt lưng 
[trang phục]; quần áo thể thao; quần áo lót. 

 

Nhóm 28: Túi đựng dụng cụ gôn, có hoặc không có bánh xe; bóng cho môn gôn; găng tay 
cho môn gôn; gậy gôn; tay cầm gậy gôn; thân gậy gôn; đầu gậy gôn; vật dụng bọc gậy 
gôn; phụ kiện đánh dấu điểm phát bóng cho môn gôn. 

 

 
(210) 4-2018-23144 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Đinh Duy Tùng  (VN) 

64/57/4 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; túi du lịch; ví tiền; vali. 
 
 

(210) 4-2018-23145 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Tâm Minh 
Phát  (VN) 
Lô 2, cụm công nghiệp Phong Phú, 
đường Lý Bôn, tổ 1, phường Tiền Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm điện; công tắc điện; dây cáp điện; cầu dao điện; phích cắm điện.  
 

Nhóm 11: Máy lọc nước; vòi sen (thiết bị vệ sinh); thiết bị nhà bếp dùng điện (bếp điện); 
quạt điện (hàng điện dân dụng); bóng đèn điện, đèn trang trí (dùng để chiếu sáng và trang 
trí).  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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Nhóm 19: Gạch men lát nền; gạch men ốp tường; gạch men sứ; gạch granít; gạch xây dựng.  
 
 

(210) 4-2018-23146 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh nõn chuối, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ART FOR ARCH  
(VN) 
177 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh sơn dầu. 
 

 
(210) 4-2018-23147 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A15.9.18 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Dương  (VN) 
58 Nguyễn Huy Tự, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 18: Túi hành lý, balô và túi xách, cặp sách.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính, thiết bị di động.  
 

 
(210) 4-2018-23157 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; A25.7.7; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, da 

cam, xám. 
(731) Công ty cổ phần ALTINUS 

CAPITAL   (VN) 
21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)  Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; vở; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết 
bị giảng dạy); ấn phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà vạt; thắt 
lưng (trang phục).  

 

Nhóm 41: Trường học [giáo dục]; thư viện cho thuê sách; xuất bản sách; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; khảo thí giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
được.  
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(210) 4-2018-23158 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 
Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 
493-0001  Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm; nước hoa và hương liệu; hương thơm để 

thắp [hương trầm dùng để cúng tế]; chất thơm. 
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 
tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2018-23159 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 
Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 
493-0001  Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm; nước hoa và hương liệu; hương thơm để 

thắp [hương trầm dùng để cúng tế]; chất thơm. 
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 
tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2018-23160 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 
Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 
493-0001 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm; nước hoa và hương liệu; hương thơm để 

thắp [hương trầm dùng để cúng tế]; chất thơm. 
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 
tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng.      
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(210) 4-2018-23161 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 

Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 

493-0001 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 

tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 
 

 
(210) 4-2018-23162 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 

Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 

493-0001 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm; nước hoa và hương liệu; hương thơm để 

thắp [hương trầm dùng để cúng tế]; chất thơm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 

tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 
 

 
(210) 4-2018-23163 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 

Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 

493-0001 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm; nước hoa và hương liệu; hương thơm để 

thắp [hương trầm dùng để cúng tế]; chất thơm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 

tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23165 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 
Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 
493-0001 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm; nước hoa và hương liệu; hương thơm để 
thắp [hương trầm dùng để cúng tế]; chất thơm. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 
tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-23167 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh F-A-M C-O-F-F-E-
E   (VN) 
Số 199 Hoa Lan (thửa đất 6-92-115), 
phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-23168 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
Châu   (VN) 
15 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-23170 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phan Đình Hiếu   (VN) 
LK7-VT16, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Đồ da hoặc giả da như: ví, ba lô, túi xách tay, cặp đựng giấy tờ tài liệu.  
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(210) 4-2018-23171 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất đầu tư Hoàng 
Khang Oganic  (VN) 
Số 65 đường Nguyễn Thị Thập, KDC 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất chiết xuất từ trà dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm; chất chiết xuất 
từ trà để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất chiết xuất từ trà để sử dụng trong sản xuất 
dược phẩm.  

 

Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có 
sữa; đồ uống trên cơ sở trà; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bột sắn; gia vị.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-23173 (220) 13.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A1.5.3 
(591) Vàng, nâu, xanh lá, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Đỗ 
Express  (VN) 
356 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hành 
khách; đặt chỗ cho việc vận tải. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và sắp xếp hội thảo tập huấn; huấn luyện/đào tạo; khóa đào tạo từ xa; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản 
phần mềm; cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2018-23174 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu dược và thiết 
bị y tế Hải Phòng  (VN) 
Số 289 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cho thuê thiết bị 
y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23175 (220) 13.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Tạ Minh Tuấn  (VN) 
150 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục hướng nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-23176 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, da cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiếng Vang Việt 
Nam  (VN) 
352 đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 29: Mít sấy; củ, quả, trái cây sấy. 
 

Nhóm 30: Mứt trái cây (dạng bánh kẹo); trà thảo mộc (không dùng trong y tế); hoa, lá, rễ 
cây dùng thay thế trà (không dùng trong y tế). 

 

 
(210) 4-2018-23177 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất và xây 
dựng Khang Lâm Hưng  (VN) 
97 Ngô Tất Tố, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế. 
 

 
(210) 4-2018-23178 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Trịnh Minh Tiến  (VN) 
Thôn Thanh Đông, xã Đông Lâm, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 11: Vòi sen, bồn tắm, bệ xí, chậu sứ (sử dụng trong nhà vệ sinh), bồn mát xa (sử 
dụng trong nhà vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2018-23179 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6; 25.5.1; A24.15.7; 25.5.25 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH COLOUR Việt 

Nam  (VN) 
Số 10, đường 35, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa như vải, quần áo, giày dép, mắt kính, vali, cặp, túi, yên đệm, 

hàng da, hàng giả da, dụng cụ thể dục, thể thao. 
 

 
(210) 4-2018-23180 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần 5 Elements 

Holdings  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-23181 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Trần Phan  
(VN) 
574/97 Sinco, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo; đồ đội đầu; giày; dép. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23182 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Trần Phan  
(VN) 
574/97 Sinco, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: tinh dầu. 
 
 

(210) 4-2018-23183 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xuất nhập khẩu Trần Phan  
(VN) 
574/97 Sinco, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo; đồ đội đầu; giày; dép. 
 
 

(210) 4-2018-23184 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 15.1.13 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị cấp thoát nước Sao 
Minh  (VN) 
Số 7 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 
bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông; máy bơm chìm dưới nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm. 
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(210) 4-2018-23186 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xám, hồng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và du lịch Hải Thanh  
(VN) 
Số nhà 399 đường Trần Hưng Đạo, 
phường Nam Ngạn, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-23187 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
C.E.O  (VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông, lâm, thủy hải sản; mua bán đồ uống không có cồn, nước 
uống có gaz, bia và rượu; mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; quảng cáo; quản lý 
kinh doanh; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ môi 
giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý 
bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; 
lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ làm sạch các khu đô thị; 
dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch 
vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức các sự 
kiện, chương trình biểu diễn tại khu du lịch sinh thái và làng du lịch; dịch vụ cung cấp các 
phương tiện sử dụng cho chơi golf; dịch vụ cho thuê sân tennis, sân bãi thể thao. 
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Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn tiết kiệm 
năng lượng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất 
lượng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời 
tại các khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng họp, phòng hội nghị, phòng 
cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ 
thẩm mỹ viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh (phục vụ mục đích khám chữa bệnh, phục hồi 
chức năng); dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2018-23188 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
C.E.O  (VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông, lâm, thủy hải sản; mua bán đồ uống không có cồn, nước 
uống có gaz, bia và rượu; mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; quảng cáo; quản lý 
kinh doanh; môi giới thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ môi 
giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý 
bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; 
lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ làm sạch các khu đô thị; 
dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch 
vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức các sự 
kiện, chương trình biểu diễn tại khu du lịch sinh thái và làng du lịch; dịch vụ cung cấp các 
phương tiện sử dụng cho chơi golf; dịch vụ cho thuê sân tennis, sân bãi thể thao. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn tiết kiệm 
năng lượng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất 
lượng. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời 
tại các khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng họp, phòng hội nghị, phòng 
cưới. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ 
thẩm mỹ viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh (phục vụ mục đích khám chữa bệnh, phục hồi 
chức năng); dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2018-23190 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 26.5.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ong mật 
thành phố Hồ Chí Minh 
BEHONEX CORP  (VN) 
241A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm. 
 

Nhóm 30: mật ong, sữa ong chúa làm thực phẩm cho con người không dùng cho mục 
đích y tế, keo ong [sáp ong] dùng làm thực phẩm cho con người. 

 

 
(210) 4-2018-23191 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Vàng. (540) 

 

(731) Nguyễn Hoa Mai  (VN) 
P1008-park5- Vinhome Tân Cảng, 208 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, giày, dép, mũ, túi cho trang phục. 
 

 
(210) 4-2018-23192 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A25.7.6 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu - thang máy FUJI  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Vietnam Business 
center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn. 
 

 
(210) 4-2018-23193 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.9 (540) 

  

(731) Brian Nguyễn Banao   (VN) 
T4-B25.01, Masteri Thảo Điền, 159 Xa 
Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-23194 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.1.1 (540) 

  

(731) Brian Nguyễn Banao   (VN) 
T4-B25.01, Masteri Thảo Điền, 159 Xa 
Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-23196 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, nâu sẫm. 

(540) 

  

(731) Lê Phương Nhung  (VN) 
5/113 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán cà phê, nhà hàng ăn uống, quán trà sữa, quán ăn vặt, 
dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-23197 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Cam, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Thúy Hoàng  
(VN) 
265/19 Nguyễn Thái Sơn, phường 07, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán bún, quán nước giải khát, dịch vụ 
cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2018-23198 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.3 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Gia Thành  (VN) 
P110405 Park Hill Premium 11, Time 
City, 458 đường Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu, quán nước giải 
khát, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-23199 (220) 13.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Hương Trang  (VN) 
27 Dương Tử Giang, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại: trà sữa, chè (trà), đồ uống trên cơ sở trà, hoa hoặc lá 
được sử dụng làm chất thay thế trà, đồ uống sôcôla có sữa, phô mai, trân châu (được làm 
từ ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2018-23201 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.3.1; 26.13.1 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tháng Giêng   (VN) 
Tầng 3, nhà C2, số 289A đường Khuất 
Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
asphan, hắc ín; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi 
kim loại.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh).  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

Nhóm 35: Siêu thị mua, bán buôn bán lẻ các sản phẩm vật liệu xây dựng như: sàn gỗ, giấy 
dán tường, sàn nhựa, phào, nẹp, gạch.  
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(210) 4-2018-23204 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Cửu Long  

(VN) 
Lô C19A đường số 9, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chế phẩm diệt 

nấm; chế phẩm diệt cỏ dại; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  
 

 
(210) 4-2018-23205 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư, dịch vụ 

và thương mại GREEN FOOD  
(VN) 
Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc 

thảo mộc; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: mỹ phẩm, đồ trang 
điểm (mỹ phẩm), bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, nước hoa, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23206 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.2.7; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thụ Vân  (VN) 
Số nhà 19, ngách 19/2 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Thủy tinh xây dựng; gạch ốp lát trang trí.  
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(210) 4-2018-23207 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.2.7; A26.11.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thụ Vân  (VN) 
Số nhà 19, ngách 19/2 phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Thủy tinh xây dựng; gạch ốp lát trang trí.  
 

 
(210) 4-2018-23208 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hoàng Văn Dũng  (VN) 

Đại lộ Lê Nin, xóm 14, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)  Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện của máy bơm nước; máy hàn; máy 
khoan; máy cắt.  

 

 
(210) 4-2018-23209 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Vàng, xanh lá cây, vàng nhạt, xám. 
(731) Công ty TNHH MTV TM & DL 

Nhất Vượng  (VN) 
Khu A2-5, dự án Golden Hills (giai đoạn 
l), phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: chăn, ga, gối, đệm, màn ngủ, khăn trải giường, khăn trải bàn, 

vỏ gối, vỏ đệm, nệm ghế, gối dựa lưng, vải, vải lụa, vải cotton.  
 

 
(210) 4-2018-23211 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TATU GROUP  
(VN) 
Số 17 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 
mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2018-23212 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Quốc Phong   (VN) 
Số 27/4A đường số 12, khu phố 4, 
phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; sữa rửa mặt; mặt nạ dưỡng da; kem 
tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2018-23213 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

ACT   (VN) 
Số 08 Lê Văn Huân, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 
 

(210) 4-2018-23214 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GUNICHE Việt 
Nam  (VN) 
Số 629/7 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
02, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); mua bán quần 
áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện thời trang (mắt kính, đồng hồ, thắt lưng, ví (bóp)).  

 
 

(210) 4-2018-23215 (220) 13.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 8.7.3 
(591) Đen, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Minh Thành  (VN) 
Số 67/51 Hoàng Hoa Thám, phường 06, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 43: Quán hủ tíu; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2018-23216 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.9; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; 25.1.6 

(591) Trắng, đỏ, đen, nâu, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sáng Tây 
Nguyên  (VN) 
Km 68 quốc lộ 27, buôn Dlây, xã Đắk 

Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 31: Cây hồ tiêu; cây trồng.  

 

Nhóm 35: Mua bán nông sản; mua bán cà phê, tiêu, điều. 
 

 
(210) 4-2018-23217 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI-
ALYANS Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, toà nhà 315 Trường Chinh, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)  Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước uống có gaz; nước ép trái cây; nước sinh tố; nước 

ngọt.  
 

 
(210) 4-2018-23218 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI-
ALYANS Việt Nam   (VN) 
Tầng 6, toà nhà 315 Trường Chinh, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)  Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước uống có gaz; nước ép trái cây; nước sinh tố; nước 

ngọt.  
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(210) 4-2018-23219 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI-
ALYANS Việt Nam   (VN) 
Tầng 6, toà nhà 315 Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)  Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước uống có gaz; nước ép trái cây; nước sinh tố; nước 
ngọt.  

 

 
(210) 4-2018-23220 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.17.11; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH PURE ROAST 
COFFEE VIET NAM  (VN) 
Số 6 Lô G, đường Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán cà phê nhân tạo; xuất nhập khẩu cà phê; quảng cáo 

cà phê; mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; xuất nhập khẩu hương liệu cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-23221 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1; 7.3.11; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Định Hướng Mới  (VN) 
LL3 Tam Đảo cư xá Bắc Hải, phường 15, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm: máy xay, máy nhồi, máy trộn, máy xay ly tâm, máy 

cưa xương, máy cắt đa năng, máy nghiền, máy tạo khung định hình, máy rã đông, máy ủ 
lên men, máy hút không khí, máy sục khí, máy tách hạt, máy bóc vỏ, máy nạo. 

 

Nhóm 16: Bao bì đóng gói thực phẩm như vỏ bọc xúc xích, lạp xưởng, dăm bông, giỏ 
(màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói) và bao bì làm bằng chất dẻo dùng để bọc 

hoặc đóng gói. 

 
Nhóm 29: Vỏ xúc xích, lạp xưởng và dăm bông (ruột động vật). 
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(210) 4-2018-23222 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-23223 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Tân 
Nguyên Đông  (VN) 
Khối Hà My Đông B, phường Điện 
Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột bả, vữa amiăng, vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-23224 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lê Thu Ninh  (VN) 
P. 1708, chung cư 1050, số 4 Phan Chu 
Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 35: Buôn bán: quần áo, quần áo may sẵn, quần áo lót, quần áo bơi, đồng phục, quần 

áo ngủ, bộ quần áo, váy, khăn quàng cổ, ca vát, tất (vớ), thắt lưng (trang phục), đồ đội 
đầu, mũ (nón), giầy dép, giầy thể thao, nơ cài tóc, cặp tóc, dải băng để buộc tóc, đồ trang 
sức (bông tai, vòng cổ, vòng đeo tay, vòng đeo chân), đồng hồ, dây đeo đồng hồ bằng da, 
mắt kính, dây nịt, ví (bóp), ba lô, túi xách tay, túi cho thể thao, va li, đồ dùng tẩy trang, 
mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, tinh dầu, son môi, đồ trang điểm 
(mỹ phẩm), nước hoa, dầu thơm, dầu gội đầu, chế phẩm trang điểm, cà phê, đồ uống trên 
cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, bánh ngọt; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 
cáo; quan hệ công chúng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
marketing; dịch vụ hãng quảng cáo. 
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(210) 4-2018-23225 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Phan Cẩm Hà  (VN) 
67/2A Thông Tây Hội, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2018-23226 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.8; 26.1.6 

(731) Công ty TNHH nhà hàng DOM 
SKYLOUNGE   (VN) 
Tầng 14A số 36 đường Bùi Thị Xuân, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; 

dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; hộp đêm [club]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-23227 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.6 

(731) Công ty TNHH nhà hàng DOM 
SKYLOUNGE   (VN) 
Tầng 14A số 36 đường Bùi Thị Xuân, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; 

dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; hộp đêm [club]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2018-23228 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; A5.3.14; 24.17.18 

(731) Công ty TNHH 1 USD  (VN) 
214 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; bột; bánh ngọt; các loại bánh từ bột.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, bột, bánh ngọt, các loại bánh từ bột.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-23229 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 8.3.1; A3.4.2; A1.1.10; A3.4.24 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, tím, hồng, vàng, 

nâu, xanh da trời. 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Bình  
(VN) 
Tiểu khu 70, thị trấn NT Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; sữa chua, bơ, phô mai.  
 

 
(210) 4-2018-23230 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A3.9.24; 3.9.1 

(591) Xanh đậm, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn APG   (VN)
¤ số 31, Lô TT4, khu tái định cư 7.3 & 

8.1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2018-23231 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế NEVA  
(VN) 
Số 20 đường Lê Ngọc Hân, phường 

Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ quần áo; xuất nhập khẩu quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-23232 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.14 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thành 
Công 89   (VN) 
Khu 3, thôn Do Thượng, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  
 

 
(210) 4-2018-23233 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.2 

(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tùng   (VN) 
Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Đất hữu cơ (đất dinh dưỡng dùng để trồng cây); giá thể (đất/chất nền) dùng để 

trồng cây; hóa chất bổ sung dinh dưỡng cho cây (dạng bột, dung dịch); vật liệu lọc (chất 

khoáng/chất vô cơ); hóa chất khử độc; chế phẩm vi sinh không dùng trong ngành y và thú 

y. 

 

Nhóm 07: Máy thổi luồng; máy nén khí.  

 

Nhóm 11: Đèn led; đèn tuýp; giá treo đèn; máng đèn; thiết bị lọc vi sinh; thiết bị sưởi.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1586 

(210) 4-2018-23234 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) HUANG ZENGYI   (CN) 

No. 344, North Gate of Matou Village 

Committee, Hepo Town, Jiexi County, 

Jieyang City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục; dây điện thoại; micrô; đường nối điện; vật liệu cho mạch 

điện chính [dây, dây cáp]; sợi quang truyền tải âm thanh và hình ảnh. 
 

 
(210) 4-2018-23235 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.17.5; 24.13.1 

(731) DONGGUAN SAINI 

ELECTROMECHANICAL 

EQUIPMENT CO., LTD   (CN) 

3rd Floor, No. 25, South of Zhangshen 

Avenue, Zhangyang Community, 

Zhangmutou Town, Dongguan, 

Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; hệ thống truyền lực bằng 

bánh xe răng cưa của máy; bộ truyền động cho máy móc; hộp bánh răng, trừ loại dùng 

cho phương tiện giao thông đường bộ; bánh răng truyền động không dùng cho phương 

tiện giao thông đường bộ; bộ/hộp bánh răng giảm tốc, trừ loại dùng cho phương tiện giao 

thông đường bộ. 
 

 
(210) 4-2018-23236 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) JIN SHI HE   (CN) 

Agricultural Bank of China, Chaoyang 

Town, Huinan, Jilin, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2018-23237 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CAI MEI  (VN) 
Số 750/72 Điện Biên Phủ, phường 10, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt len; vải dệt kim; vải sử dụng trong ngành dệt; vải bông.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sợi; vải; quần áo may sẵn; giày dép; thực phẩm; hóa 

chất để sản xuất chất tạo màu, chất nhuộm; hóa chất dùng để làm bóng sợi, vải, hàng dệt; 

hóa chất dùng để ngâm/tẩm/thấm ướt sợi, vải, hàng dệt; hóa chất chống thấm nước cho 

sợi, vải, hàng dệt; máy dệt kim; thanh trượt cho máy dệt kim; bộ phận trượt cho máy dệt 

kim; máy dệt thoi.  
 

 
(210) 4-2018-23238 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.1.1; 4.3.3 

(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ hậu cần Thăng Long  (VN) 
Số 84 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ; dịch vụ bảo vệ ban đêm; vệ sĩ cho cá nhân.  
 

 
(210) 4-2018-23241 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.5.1; A11.3.3; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại cà phê Tuấn Kiệt  
(VN) 
381 Trần Văn Giàu, phường Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, chè (trà), ca cao.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-23242 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại cà phê Tuấn Kiệt  
(VN) 
381 Trần Văn Giàu, phường Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, chè (trà), ca cao.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-23243 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 3.7.17 

(731) BARANA INTERNATIONAL LTD. 

(CN) 

Flat13B1303-1, Niulanqian Building, 

Minzhi Road, Baoan District, Shenzhen 

City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Đá phiến; gạch gốm; sàn, không bằng kim loại; ngói, đá lát sàn không bằng 

kim loại; ván lát sàn gỗ; chất liên kết cho việc làm than bánh.  
 

 
(210) 4-2018-23244 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.5.1 

(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và phát triển Creative 
Group   (VN) 
Phòng 12A + 14, khu văn phòng Cogo 

Co-working Space, tầng 16 tòa TNR, số 

54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ phòng tập yoga.  
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(210) 4-2018-23245 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 7.1.6; 24.15.21; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
và phát triển Creative Group  
(VN) 
Phòng 12A + 14, khu văn phòng Cogo 

Co-working Space, tầng 16 tòa TNR, số 

54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ phòng tập yoga.  
 

 
(210) 4-2018-23246 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Hải 
Nông  (VN) 
Tầng 4, P1-0444-0447, tòa nhà The 

Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn 

Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống). 
 

 
(210) 4-2018-23247 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.1; 1.15.23 

(591) Đỏ, cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xuất nhập khẩu Hạt ngon 
Bình Phước  (VN) 
272 ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng tẩm, ướp đã qua chế biến (ăn liền), đậu nành rang sấy (ăn liền); hạt 

bí rang, sấy; hạt hướng dương rang, sấy; hạt điều sấy, rang tẩm gia vị. 
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(210) 4-2018-23248 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.12; 7.1.6; 26.1.1; 24.5.7 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng đồng, trắng. 

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ nông nghiệp Bến Thành Sài 
Gòn  (VN) 
Số 21A, đường Bàu Cát 2, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gia cầm sống, heo sống, bò sống, thịt, cá, rau tươi, quả tươi, thức ăn 

gia súc, bánh gạo. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ làm vườn; dịch vụ tái 

trồng rừng; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ khám chữa bệnh cho cây. 
 

 
(210) 4-2018-23253 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Rackcoms 
Vina   (VN) 
Thôn Gia Phúc, xã Nguyệt Đức, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  

 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-23254 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.10; 26.4.4; A24.15.7; 24.15.1 

(591) Trắng, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Minh Phương  (VN) 
156 đường 79, phường Tân Quy, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2018-23256 (220) 13.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1; 4.3.20 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Thế Hai  (VN) 
Phố Đông Du, thị trấn Ngọc Lặc, huyện 
Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2018-23257 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị gia 
dụng Phương Gia  (VN) 
Số 78 Cao Thắng, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; đèn điện; đèn chiếu 
sáng. 

 
 

(210) 4-2018-23258 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.2 
(731) Công ty TNHH Giày Thái 

Dương  (VN) 
Số 3/334 ấp Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2018-23259 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Giày Thái 

Dương  (VN) 
Số 3/334 ấp Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân. 
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(210) 4-2018-23260 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.16; A1.1.12; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, cam, xanh dương, đỏ, trắng, đen, 

xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SAGOPHAR  (VN) 
965/22/20 Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 

 
(210) 4-2018-23261 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.16; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SAGOPHAR   (VN) 
965/22/20 Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 

 
(210) 4-2018-23262 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.16; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SAGOPHAR   (VN) 
965/22/20 Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 

 
(210) 4-2018-23263 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.11.3; A7.1.12; 7.1.24; A26.11.7 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Anh  (VN) 
Số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-23264 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

dược phẩm Hậu Giang Pharma  
(VN) 
Liền kề U08 - 33 khu D, khu đô thị mới 
Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2018-23265 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

dược phẩm Hậu Giang Pharma  
(VN) 
Liền kề U08 - 33 khu D, khu đô thị mới 
Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-23266 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-23267 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23268 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23269 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-23270 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-23271 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

(210) 4-2018-23272 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
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chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-23273 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu nhỏ (bar); dịch vụ cung cấp 
thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ trọ.  

 

 
(210) 4-2018-23274 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 
mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23275 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo 
râu; nước thơm; chế phẩm chống nắng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1597 

(210) 4-2018-23276 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) MARY KAY INC.   (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo 

râu; nước thơm; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2018-23277 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo 

râu; nước thơm; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2018-23278 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo 

râu; nước thơm; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2018-23279 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo 

râu; nước thơm; chế phẩm chống nắng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1598 

(210) 4-2018-23280 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo 

râu; nước thơm; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2018-23281 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm 

không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-23282 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm 

không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-23283 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MARY KAY INC.   (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm 

không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-23286 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sản phẩm Công nghệ cao  (VN) 
Nhà số 6, tập thể Bắc Thăng Long, xã 

Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc diệt côn trùng có 

hại như: chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián. 
 

 
(210) 4-2018-23287 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sản phẩm Công nghệ cao  (VN) 
Nhà số 6, tập thể Bắc Thăng Long, xã 

Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc diệt côn trùng có 

hại như: chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián. 
 

 
(210) 4-2018-23288 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHANGHAI AILE PETROLEUM 

EQUIPMENT MANUFACTURING 

CO., LTD.  (CN) 

No.888, Chengliu Middle Rd., Malu 

Town, Jiading Dist., Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; bơm phân phối nhiên liệu dùng cho 

trạm sửa chữa; máy bơm; bơm chân không [máy móc]; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh; ổ bi 

tự bôi trơn. 
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(210) 4-2018-23289 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần trao đổi 

hàng hóa và dịch vụ Việt  (VN)
Số 6, ngõ 81/30/20, đường Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 

tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; thông tin kinh 
doanh. 

 

 
(210) 4-2018-23291 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm trang điểm 
không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-23292 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, đỏ nâu. 
(731) MARY KAY INC.  (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da, cụ thể là kem dưỡng da, gel dưỡng da, tinh chất dưỡng da, nước thơm dưỡng da, 
nước cân bằng dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, chất làm ẩm dưỡng da, chế phẩm làm sạch, 
chế phẩm lột nhẹ da, son dưỡng môi, kem nền trang điểm, chế phẩm nước hoa hồng 
dưỡng da, chế phẩm làm mềm da; chất thơm để sử dụng cá nhân; chế phẩm trang điểm 
không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-23293 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) MARY KAY INC.   (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo 

râu; nước thơm; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2018-23294 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) MARY KAY INC.   (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; đồ dùng tẩy trang dùng điện; hộp đựng phấn nén trang 

điểm; lược; dụng cụ dùng để bôi mỹ phẩm lên mặt (không dùng điện); đồ chứa đựng dùng 
cho gia đình; bàn chải làm sạch da sâu (mục đích mỹ phẩm); đầu bàn chải thay thế (mục 
đích mỹ phẩm); đồ dùng tẩy trang; dụng cụ mỹ phẩm không dùng điện; nùi bông để thoa 
phấn; hộp đựng đồ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-23295 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) MARY KAY INC.   (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Vitamin và chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; khoáng 

chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin ở dạng viên nén, 
viên cứng, viên nang, bột, dịch lỏng, dầu, và chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; chất 
ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn kiêng; thức 
ăn dinh dưỡng dùng cho chế độ ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho chế độ ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thức uống có mạch nha dùng cho 
chế độ ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất 
bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung ăn kiêng từ chất xơ; chế phẩm điều trị mụn 
trứng cá; chế phẩm làm sạch mặt chứa dược chất; chế phẩm chăm sóc da mặt chứa dược 
chất. 
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(210) 4-2018-23296 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MARY KAY INC.   (US) 

16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quảng cáo, marketing, 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng trong lĩnh vực mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, sản phẩm chăm 
sóc da, sản phẩm chăm sóc cá nhân; tổ chức các sự kiện quảng cáo cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-23297 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.6; A7.1.12; A11.3.7; A11.1.6 
(591) Vàng cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực H3M  
(VN) 
Số 5, ngõ 76 Trần Thái Tông, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-23298 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-23299 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh  (VN) 
315 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2018-23301 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại Yên Phát  (VN) 
Số nhà 8B, ngõ 109 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy nén khí; máy chà sàn; máy mài bê tông; máy rửa xe; máy 
bơm mỡ; máy phát điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy hút bụi, 
máy nén khí, máy chà sàn, máy mài bê tông, máy rửa xe, máy bơm mỡ, máy phát điện.  

 

 
(210) 4-2018-23303 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SUZHOU GREENLEAF DAILY 

COMMODITY CO., LTD.   (CN) 
No.198, Anyang Road, Xushuguan 
Town, Gaoxin District, Suzhou City, 
Jiangsu Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng.  

 
 

(210) 4-2018-23306 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25; A5.11.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây, hồng, hồng nhạt, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH WOOSUNG 

DISTRIBUTION  (VN) 
Phòng 8.6, tầng 8, tòa nhà Le Meridien, 
số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thịt lợn ướp; thịt giăm bông; thịt; thịt lợn; xúc xích.  
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(210) 4-2018-23311 (220) 13.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A20.1.3; 20.5.1; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Trung Kiên   (VN) 
Tổ 6, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật cho các cá nhân và tổ chức; dịch vụ đại diện pháp lý bảo vệ 
quyền lợi ích của các cá nhân, tổ chức trước các cơ quan hành chính, toà án và trọng tài; 
dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp, bản quyền 
tác giả và tư vấn pháp lý về chuyển giao công nghệ; các dịch vụ pháp lý khác theo quy 
định của pháp luật thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2018-23312 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Thương Mại M&L 

Việt Nam  (VN) 
Số 34 ngách 606/137 đường Ngọc Thụy, 
tổ 28, Phường Ngọc Thụy, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ hệ thống cửa hàng siêu thị mua bán các sản phẩm, cụ thể là: đồ chơi cho trẻ em, 
đồ dùng cho trẻ em gồm: ghế ngồi ăn cho trẻ em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho 
trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót dùng thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ 
em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng 
cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt (đồ 
chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu em bé, thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết bị 
tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ 
em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ 
dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, 
dây đai giữ em bé), quần áo trẻ em, đồ đội đầu, đồ đi chân cho trẻ em, đồ dùng gia đình 
(gồm phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối, đệm, màn). 

 

 
(210) 4-2018-23313 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; 3.7.17; 

A9.7.22 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo kỹ 
năng doanh nghiệp Việt   (VN) 
Số 07 Nguyễn Vãn Trỗi, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 41: Học viện đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp) cụ thể: đào tạo kỹ năng quản trị 
doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng tư vấn pháp lý, đào tạo kỹ năng quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-23314 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; A11.3.7; 

A26.11.12; A8.5.2; 8.7.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mịại 

dịch vụ Pang Pang  (VN) 
418B1 - 418 C Trần Phú, phường 07, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán mì gà.  
 
 

(210) 4-2018-23315 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 24.15.2; A24.15.11 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH CARONTRADE  (VN)

190/92a Xóm Đất, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu, dịch vụ mua bán: xe hơi, phụ kiện xe hơi, phụ tùng xe cộ, 
sơn phủ bề mặt.  

 

 
(210) 4-2018-23316 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Rosy Cosmetic   (VN) 
Số 16 đường số 6 (khu dân cư 13E 
INTRESCO), xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-23317 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.7; 26.15.9; 26.15.11; 

24.15.1 
(591) Xanh lá, xanh dương, tím, đỏ, vàng, đen, 

xám. 
(731) Công ty TNHH Colorland  (VN)

104/19 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn các loại (thuộc nhóm này); chất dùng 

làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như 
sơn).  

 
Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trét tường.   

 

 
(210) 4-2018-23318 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11 
(591) Nâu, đen, cam. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Sam 

Jung   (VN) 
47 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: gà rán; gà chiên bột; gà nướng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán 
bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.   

 

 
(210) 4-2018-23319 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11 
(591) Nâu, đen, cam, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Sam 

Jung    (VN) 
47 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: gà rán; gà chiên bột; gà nướng.   
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quán 
bar); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.   

 

 
(210) 4-2018-23320 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thực phẩm Duy Anh   (VN) 
368/4 tỉnh lộ 15, ấp Bến Cỏ, xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ gạo (dạng khô) (như: bún, phở, hủ tiếu, bánh tráng); sản 

phẩm làm chủ yếu từ bột mì (như: mì); sản phẩm làm từ hạt đậu (như: miến đậu).  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: các sản 
phẩm làm từ gạo (dạng khô) (như: bún, phở, hủ tiếu, bánh tráng, bánh hỏi, bánh canh, 
bánh cuốn, miến gạo), sản phẩm làm chủ yếu từ bột mì (như: mì trứng, mì bí đỏ, mì củ 
dền, mì cải bó xôi, mì cà rốt), sản phẩm làm từ hạt đậu (như: miến đậu).  

 

 
(210) 4-2018-23321 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.21 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Phan Thị Hồng Lê  (VN) 

A6-5 Garden Plaza 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 02: Nước màu dừa (màu thực phẩm).  
 

Nhóm 29: Dầu dừa; cùi (cơm) dừa sấy. 
 

 
(210) 4-2018-23322 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.2 
(591) Nâu, đen. 
(731) Phan Thị Hồng Lê  (VN) 

A6-5 Garden Plaza 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-23323 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 
(591) N©u,tr¾ng. 
(731) Phan Thị Hồng Lê    (VN) 

A6-5 Garden Plaza 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2018-23324 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.11; 5.3.16 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, nâu, 

trắng. 
(731) Phan Thị Hồng Lê    (VN) 

A6-5 Garden Plaza 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo chuối; kẹo trái cây. 

 

 
(210) 4-2018-23325 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Phan Thị Hồng Lê   (VN) 

A6-5 Garden Plaza 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 02: Nước mà dừa (màu thực phẩm).  
 

Nhóm 29: Dầu dừa; cùi (cơm) dừa sấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: nước màu dừa (màu thực 
phẩm), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, kẹo chuối. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà.  
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(210) 4-2018-23326 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; 25.7.25; A5.5.22 
(591) Xanh lá, vàng, nâu, trắng. 
(731) Phan Thị Hồng Lê   (VN) 

A6-5 Garden Plaza 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2018-23330 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Phương Đông   (VN) 
Số 1 ngách 69B/33 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-23331 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.6.6 
(731) Nguyễn Như Đạt  (VN) 

Thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Giày da mềm; giày da.  

 

 
(210) 4-2018-23332 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH GCOM  (VN) 

158/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho cửa sổ; tay nắm cửa bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật 
liệu nhỏ]. 

 

 
(210) 4-2018-23333 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 5.7.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, vàng nhạt, nâu 

nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hà Hưng Phú  (VN) 
Tổ 7, ấp 4, xã Phú Thịnh, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến; rau củ đã được sấy khô, bảo quản.  
 

Nhóm 31: Hạt điều tươi; cây giống.  
 
 

(210) 4-2018-23334 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, đỏ tươi, đỏ 

đậm. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

GREEN DIAMOND Việt Nam  (VN) 
Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, thị trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; vách ngăn, không bằng kim loại; sàn, không bằng 
kim loại; trần nhà không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2018-23335 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng nghệ, nâu chìm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn trang trí, sơn chịu hóa chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ mau khô, 
chất kết dính dùng cho sơn dầu.  
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(210) 4-2018-23336 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 

100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước sơn móng tay, móng chân; bút kẻ viền mắt; thuốc 

bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm bôi vào mí mắt; son môi; phấn hồng dùng để trang 

điểm; bút chì kẻ lông mày; kem nền dùng để trang điểm (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho 

da; phấn nén đặc (mỹ phẩm); xà phòng dùng cho mục đích cá nhân; dầu gội đầu; chế 

phẩm đánh răng. 
 

 
(210) 4-2018-23337 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 7.11.1; 3.7.10; A3.7.24; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm UNO 
Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 39 khu Huyndai VILLA 1, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến, yến xào, các sản phẩm chế biến từ tổ yến, thực phẩm chức 

năng; phân phối tổ yến, yến xào, các sản phẩm chế biến từ tổ yến, thực phẩm chức năng; 

xuất nhập khẩu tổ yến, yến xào, các sản phẩm chế biến từ tổ yến, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-23338 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 26.1.1; 25.1.6; A3.11.3; 

4.5.3 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(731) Bệnh viện chuyên khoa 27 
tháng 2 tỉnh Sóc Trăng   (VN) 
Số 504, đường Lê Hồng Phong, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế bao gồm các dịch vụ chăm sóc y tế; khám chữa bệnh; phân tích y 

tế liên quan đến điều trị ở người. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23339 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 2.3.1; A5.3.13; 2.3.5; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lục, nâu sẫm. 
(731) Trương Hải Yến   (VN) 

Toà nhà No-10, số 1 Mai Chí Thọ, tổ 18 
khu tái định cư phường Giang Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-23340 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 

Thiệu  (VN) 
Tổ 21, phường Quang Trung, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương trầm dùng để cúng tế.  
 
 

(210) 4-2018-23341 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 

Thiệu  (VN) 
Tổ 21, phường Quang Trung, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương trầm dùng để cúng tế.   
 
 

(210) 4-2018-23342 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng đậm, vàng, vàng nhạt, xanh nước 

biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ Bông Sen Việt Nam  (VN) 
273/18/38/4 Tân Hòa Đông, khu phố 14, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn. 
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(210) 4-2018-23343 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương; mì gói; các sản 

phẩm chế biến từ gạo ăn liền gồm: bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, mỳ (nui). 
 

 
(210) 4-2018-23344 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương; mì gói; các sản 

phẩm chế biến từ gạo ăn liền gồm: bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, mỳ (nui). 
 

 
(210) 4-2018-23345 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương; mì gói; các sản 

phẩm chế biến từ gạo ăn liền gồm: bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, mỳ (nui). 
 

 
(210) 4-2018-23346 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-Ro 90 Da-Gil, Yongsan-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; kẹo cao su; bánh mì nhỏ; bánh gạo; 
bánh quy bơ; bánh mì; bánh nhân kem; kem lạnh; trà ướp lạnh; bánh đậu ngọt dạng thanh 
được chế biến bằng cách làm đông bột đậu sệt; bánh kẹo dạng thạch; sô cô la thành phẩm; 
sô cô la; bánh trứng; kẹo; ca cao; bánh qui; bánh qui giòn; bánh mì cuộn xúc xích. 

 

 
(210) 4-2018-23347 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-Ro 90 Da-Gil, Yongsan-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh và đồ uống; nhà hàng ăn uống hoạt 

động trên cơ sở nhượng quyền thương mại; cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực 
hiện; nhà hàng cà phê có phục vụ bánh ngọt; cửa hàng bánh do nhà hàng phục vụ; nhà 
hàng ăn uống có phục vụ cà phê; quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng 
chuyên phục vụ cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-23348 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH SANGHA 

FACTORY VIETNAM   (VN) 
Lầu 2 Saigonicom Building, 490A Điện 
Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; thị kính; kính râm; kính áp tròng; bao kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2018-23349 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SIM MIN SEOK   (KR) 

403, 5-5, Seongmisan-ro, Mapo-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; thị kính; kính râm; kính áp tròng; bao kính đeo mắt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mắt kính, gọng kính, thị kính, kính râm, kính áp tròng, bao 
kính đeo mắt.  
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(210) 4-2018-23350 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DA RUM & BIO INC.   (KR) 

#205, BIO 5, 56, Soyanggang-ro, 
Chuncheon-si, Gangwon-do 24232, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 03: Son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); thuốc nhuộm tóc; chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; dầu cho em bé (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; nước hoa; nước thơm để xức sau 
khi tắm; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; lông mi giả; xà phòng làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-23351 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) DA RUM & BIO INC.   (KR) 

#205, BIO 5, 56, Soyanggang-ro, 
Chuncheon-si, Gangwon-do 24232, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch 
vụ đại lý bán hàng mỹ phẩm; sắp xếp hoạt động bán hàng mỹ phẩm; dịch vụ môi giới 
kinh doanh liên quan đến mua bán mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ mặt nạ làm đẹp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm cho tóc và da đầu; dịch 
vụ, cửa hàng bán lẻ xà phòng cho cá nhân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước sơn móng; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ dụng cụ mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ dùng tẩy trang; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ dụng cụ mỹ phẩm dùng điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ hộp đựng mang đi 
được thích hợp cho đồ trang điểm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm qua internet. 

 

 
(210) 4-2018-23353 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; 3.2.13 
(591) Đỏ, trắng, vàng, hồng, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Duy 

Phương  (VN) 
Hẻm Phan Chu Trinh, khu 8, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương đốt; hương trầm, hương vòng; hương tàn; nhang nụ; hương không tăm; 
hương liệu (chất thơm).  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối xuất nhập khẩu các loại: hương đốt, hương trầm, nhang 
đốt, hương vòng, hương tàn, nhang nụ; hương không tăm, hương liệu (chất thơm), các loại 
bột dùng để sản xuất hương, giấy cuốn hương.  
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(210) 4-2018-23354 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) QINGDAO FIRST STEP NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 

Room 3107, building no. 1, no. 10 

hong kong middle road, qingdao, 

shandong, china  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; vali [hành lý]; túi; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi cho thể thao; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy; giầy cao cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; trang phục dệt kim; 
mũ.  

 

 
(210) 4-2018-23355 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) SOLEX INTERNATIONAL 

(THAILAND) COMPANY LIMITED  
(TH) 
315/1-3 Soi Wat Chan-nai, 
Charoenkrung Road, Bangkorlaem,  
Bangkok  10120, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật dụng nhỏ làm bằng sắt (đồ sắt nhỏ); khuôn bằng kim loại cho công trình 
xây dựng; khuôn bằng kim loại dùng cho xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chi 
tiết (phụ kiện lắp ráp) bằng kim loại cho đồ gỗ; mắt thần chống trộm (lỗ nhìn) (không 
phóng đại) lắp trên cửa bằng kim loại; thép không gỉ; cái chặn cửa bằng kim loại; chốt 
cửa bằng kim loại; cái chắn bảo vệ cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-23356 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1 
(591) Trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tình Việt  (VN) 
Số 48 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; săm lốp xe máy; xích xe máy; đĩa xe máy; phanh xe cộ; phụ 
tùng xe gắn máy.  
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(210) 4-2018-23357 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
đầu tư FINBOX   (VN) 
Số 6, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2018-23366 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FUJIAN JOY SOLAR TECHNOLOGY 

CORPORATION   (CN) 
Taihua Road, Hi-Tech Industry 
Development Zone, Licheng District, 
Quanzhou, Fujian Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn dầu; bóng đèn; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị thổi khí nóng; 
thiết bị làm lạnh không khí. 

 
 

(210) 4-2018-23369 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Xanh rêu, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty tư vấn và dịch vụ 

MAMORI   (VN) 
Số 190 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2018-23370 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Dụng cụ chạy điện: máy khoan, máy đục bê tông, máy mài, máy cắt sắt, máy 
cưa gỗ, máy bào gỗ; máy hàn điện các loại, máy nén khí, dụng cụ khí nén máy bắt vít, 
máy phát điện, máy bơm nước; máy rửa xe; máy cắt cỏ; máy cưa xích, máy phun thuốc 
trừ sâu, động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ), máy 
hút bụi, động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 

 

 
(210) 4-2018-23371 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội    (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ chạy điện: máy khoan, máy đục bê tông, máy mài, máy cắt sắt, máy 
cưa gỗ, máy bào gỗ; máy hàn điện các loại, máy nén khí, dụng cụ khí nén máy bắt vít, 
máy phát điện, máy bơm nước; máy rửa xe; máy cắt cỏ; máy cưa xích, máy phun thuốc 
trừ sâu, động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ), máy 
hút bụi, động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).   

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ chạy điện: máy khoan, máy đục bê tông, máy mài, máy cắt 
sắt, máy cưa gỗ, máy bào gỗ; máy hàn điện các loại; máy nén khí, dụng cụ khí nén máy 
bắt vít, máy phát điện, máy bơm nước; máy rửa xe; máy cắt cỏ; máy cưa xích; máy phun 
thuốc trừ sâu, động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ), 
máy hút bụi, động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 

 

 
(210) 4-2018-23372 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ chạy điện: máy khoan, máy đục bê tông, máy mài, máy cắt sắt, máy 
cưa gỗ, máy bào gỗ; máy hàn điện các loại, máy nén khí, dụng cụ khí nén máy bắt vít, 
máy phát điện, máy bơm nước; máy rửa xe; máy cắt cỏ; máy cưa xích, máy phun thuốc 
trừ sâu, động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ), máy 
hút bụi, động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1619 

(210) 4-2018-23373 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Vinh Thục Nhi   (VN) 

260 Lê Vãn Hiến, phường Khuê Mỹ, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thạch cao; 

ván sàn gỗ. 
 

Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của 
chúng, thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình 
máy vi tính, máy in văn phòng, máy quét (scan), máy fax, máy hủy giấy, máy đếm tiền, 
dàn loa vi tính và thiết bị của chúng, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị ngành viễn thông 
như: cáp đồng trục, cáp quang đầu nối cáp, kìm bấm cáp, dao cắt cáp, bộ khuếch đại, thẻ 
điện thoại, thẻ internet; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; cho thuê máy và thiết bị văn phòng. 

 

 
(210) 4-2018-23374 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 2.5.1 
(591) Trắng, xám, vàng, đỏ, cam, nâu, đen, 

xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh dương. 
(731) Nguyễn Qúy Sỹ   (VN) 

Thôn Phú Thạnh, xã Hỏa Quang Nam, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

 
(210) 4-2018-23375 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nhựa Nam Định  (VN) 
Số 98, đường Giải Phóng, Lộc Hòa, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2018-23376 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI-

ALYANS Việt Nam  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà 315 Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, các loại đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: bia, các loại đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-23377 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất trà Thanh 
Bình  (VN) 
511M/20, khu vực Bình An, phường 
Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2018-23379 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ AMZ Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà B7- B9, ngõ 92, Trần 
Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang sức. 

 

 
(210) 4-2018-23380 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 18.2.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Ultimate  (VN) 
32/23/2 hẻm 24, đường 23, đại lộ Phạm 
Văn Đồng, khu phố 4, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)  Nhóm 42: Thiết kế logo; thiết kế mẫu thương hiệu; thiết kế mẫu nhãn hiệu; thiết kế 

website. 
 

 
(210) 4-2018-23382 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A24.15.8; 24.15.21; A26.3.5; 26.3.1 

(591) Trắng, xám, xám đậm, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nguyễn 
Ngọc Express  (VN) 
90A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; cho thuê xe, bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải; phân phối năng 

lượng; kho hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-23383 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A18.1.8 

(591) Xám đậm, xám, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nguyễn 
Ngọc Logistics  (VN) 
90A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; cho thuê xe, bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải; phân phối năng 

lượng; kho hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-23384 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hưng Gia 
Khánh  (VN) 
TK 19/8 Nguyễn Cảnh Chân, phường 

Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ dọn vệ sinh nhà ở, văn phòng, công sở. 
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(210) 4-2018-23385 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
an toàn T&T  (VN) 
15/42 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị báo cháy, chuông điện báo động, chuông báo cháy, thiết bị 

báo động, quần áo bảo hộ chống cháy, thiết bị và dụng cụ cứu hộ, phao cứu sinh, lưới cứu 
hộ, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, khẩu trang bảo hộ, mặt nạ bảo hộ, 
kính bảo hộ, nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay bản hộ bằng amiăng để phòng chống tai 
nạn, đai an toàn, dây đai bảo hiểm, pin cho thắp sáng, phụ kiện phản quang cho trang 
phục, pin cho đèn bỏ túi, cột mốc, biển báo hiệu, phản quang, mặt nạ phòng độc để lọc 
không khí, thiết bị báo động bằng âm thanh, còi, khóa điện, thiết bị để sang bình ôxy, 
thiết bị để nạp ôxy vào bình, thiết bị đo diện tích, thiết bị đo chính xác, thiết bị đo áp suất. 

 

 
(210) 4-2018-23386 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 3.4.13; 3.4.1; 25.1.25 
(591) Trắng, nâu, nâu nhạt. ghi đậm, ghi nhạt. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Vân   (VN) 
Số 6 phố Hòe Nhai, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán rượu; quán bia; quán cafe. 
 

 
(210) 4-2018-23387 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.21; 4.5.5 
(591) Đen, xanh lá mạ, vàng 
(731) CAO JIN JIN  (CN) 

Jiangsu sheng, Qi dong shi, Lu si gang 
zhen, Yuan Jia zao cun, 1 Zu, 19 hao, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị chuyển mạch di động; vỏ bọc cho điện thoại thông 

minh; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; ống nghe điện thoại. 
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(210) 4-2018-23390 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh). 

 

 
(210) 4-2018-23394 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SYC Việt Nam  
(VN) 
Số 158 phố Bà Triệu, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)  Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cho trẻ em, chế 

phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho lông mi, quần áo may sẵn, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 
thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-23395 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.6; 26.13.25 
(591) Hồng sẫm, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SYC Việt Nam  
(VN) 
Số 158 phố Bà Triệu, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cho trẻ em, chế 

phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho lông mi, quần áo may sẵn, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 
thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 
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(210) 4-2018-23396 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Nâu sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SYC Việt Nam  
(VN) 
Số 158 phố Bà Triệu, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)  Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cho trẻ em, chế 

phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho lông mi, quần áo may sẵn, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 
thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 

(210) 4-2018-23397 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Lam sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SYC Việt Nam  
(VN) 
Số 158 phố Bà Triệu, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)  Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cho trẻ em, chế 

phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho lông mi, quần áo may sẵn, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 
thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-23398 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SYC Việt Nam  
(VN) 
Số 158 phố Bà Triệu, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1625 

(511)  Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cho trẻ em, chế 
phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho lông mi, quần áo may sẵn, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 
thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-23399 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, san hô, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SYC Việt Nam  
(VN) 
Số 158 phố Bà Triệu, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)  Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cho trẻ em, chế 

phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho lông mi, quần áo may sẵn, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 
thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; 
dịch vụ xăm hình; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2018-23400 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.6; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông y Thanh 
HÀ  (VN) 
113 Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 

thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23401 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thời trang Top Fair  (VN) 
Số 131 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-23402 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thời trang Top Fair  (VN) 
Số 131 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-23404 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Đặng Văn Giáp  (VN) 
Thôn Giáo Nghĩa, xã Bình Minh, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giày dép. 

 

 
(210) 4-2018-23405 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.21; 26.1.1; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty Hợp danh Dịch vụ Vận 
tải Thủy - Bộ  (VN) 
Tầng 8, số 167, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ chuyên chở hàng hoá bằng ô tô; vận 

tải hàng hóa bằng đường thủy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23406 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Grap Việt  (VN)
Số 18 ngách 19 ngõ 14 phố Vũ Hữu, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-23408 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.9; A2.3.16 
(591) Hồng, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thiên Kim  (VN) 
1264/16 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo áo dài.  
 

 
(210) 4-2018-23409 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Vàng, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Giang  
(VN) 
Số 327 đường Hùng Vương, phường 
Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng, gạch, kính, giấy 
dán tường), thiết bị nhà vệ sinh (bồn tắm, bồn cầu, vòi tắm, máy nước nóng lạnh, chậu rửa 
tay), đèn trang trí.  

 

 
(210) 4-2018-23410 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; 5.3.16; 5.9.17; A11.1.4; 

26.13.1 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Trung 
Tín   (VN) 
Số 354/2D, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh
An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (gồm thức ăn nem nướng).  
 

 
(210) 4-2018-23412 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 5.5.19; 1.15.14; A5.3.13; 

A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ba Lan  (VN) 
184 Ngô Gia Tự, khóm 2, thị trấn Lai 
Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước đóng bình, đóng chai.  
 

 
(210) 4-2018-23413 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 5.13.4; 5.7.3; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Làng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Miền Nam  (VN) 
15S3 Phan Đăng Lưu, phường Mỹ 
Phước, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai, đóng bình.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ hay dịch vụ bảo vệ; vệ sĩ cho cá nhân.  
 

 
(210) 4-2018-23414 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thúy Dũng  
(VN) 
Tổ 2, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Hòa, thị xã 
Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang; cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2018-23416 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh nước biển, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADURIZ - TP  (VN) 
61/3C đường TTT17, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; 
hydro peroxit dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nước hoa, mỹ phẩm); đại 
lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiện sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng.  

 

 
(210) 4-2018-23417 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại An Phúc  (VN) 
P403 tập thể dầu Khí, 59 Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 

LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải lông mày; bàn chải dùng cho đồ đi chân; bàn chải vệ sinh; 
bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-23418 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 9.1.10; 26.13.25 (540) 

  

(731) Đàm Thị Ngọc Tú  (VN) 
Số 35 ngõ 2, phố Trần Cung, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ tư 
vấn quản trị doanh nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích quảng cáo; dịch vụ xúc tiến 
thương mại; tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho mục đích quảng cáo, bán hàng 
(không cho mục đích giải trí); mua bán thiết bị máy tính, ổ cứng máy tính, chuột máy tính 
(thiết bị ngoại vi máy tính), túi xách bằng da  hoặc giả da, ba lô, ví da, túi du lịch, cặp 
đựng giấy tờ/tài liệu, cốc chén thủy tinh, đồ sứ, đồ gốm, chai đựng nước, quần áo, quần áo 
mưa, giày dép, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục). 

 

 
(210) 4-2018-23419 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.10; A15.9.11 
(591) Hồng, tím, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quỳnh Nguyên Gia Lai   (VN) 
212 Nguyễn Tất Thành, phường Phù 
Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 41: Rạp chiếu phim  
 

 
(210) 4-2018-23420 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23421 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A1.1.9; A1.1.2; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm hóa chất, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thảo 
mộc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; phân phát hàng mẫu; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2018-23422 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A1.1.9; A1.1.2; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23423 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A1.1.2; A1.1.9; A24.15.11 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm hóa chất, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thảo 
mộc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; phân phát hàng mẫu; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2018-23424 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.5.1; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam   (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm hóa chất, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thảo 
mộc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; phân phát hàng mẫu; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2018-23425 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 24.15.21; A24.15.11; A1.1.9 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23426 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; A1.1.9; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm hóa chất, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh 

dầu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thảo 
mộc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; phân phát hàng mẫu; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

(210) 4-2018-23427 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; A1.1.9; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-23428 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A1.1.9; A1.1.2; A24.15.11; 

24.15.21; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán các sản phẩm hóa chất, xà phòng, thuốc đánh răng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thảo 
mộc y tế, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
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hàng hoặc quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; phân phát hàng mẫu; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2018-23429 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; A1.1.9; A1.1.2; 

26.5.1; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

STADA - Việt Nam  (VN) 
K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2018-23430 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.11.3 
(591) Nâu, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
thủ công mỹ nghệ Cói Tiên 
Dung   (VN) 
Xóm 6, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 27: Chiếu làm từ cói.  
 

 
(210) 4-2018-23431 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.9; 26.3.23; 

A25.7.2; 3.7.10 
(591) Da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Trương Thị Ngọc Linh   (VN) 
Số 38 Phan Bội Châu, phường 01, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán: rượu, bia, thuốc lá, bánh, kẹo, cà phê, trà.  
 
 

(210) 4-2018-23432 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Nghệ 
MỸ  (VN) 
87A Phùng Văn Cung, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

 
(210) 4-2018-23433 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Trần Đắc Ngọc   (VN) 
P1205, tầng 16, tòa Capital Garden, ngõ 
102 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo: trung tâm đào tạo mẫu nhí  

 

 
(210) 4-2018-23434 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2; A24.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Trần Đắc Ngọc   (VN) 
P1205, tầng 16, tòa Capital Garden, ngõ 
102 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục) 

 

 
(210) 4-2018-23435 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) BRIGHT MIND VENTURES LIMITED  

(WS) 
Ground Floor NPF Building, Beach 
Road, Apia, Samoa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH một thành viên 
LEADCO (LEADCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý 

nhân sự; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; kế toán; kiểm toán doanh 
nghiệp; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tranh tụng; giám sát quyền 
sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ hãng thám tử; điều tra thông tin cá 
nhân; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; tư vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ 
hoà giải; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
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(210) 4-2018-23436 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ITAWISE ADVISORY CO., LIMITED  

(HK) 
Unit 2103 21/F Office Tower Langham 
Place, 8 Argyle Street Mongkok, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH một thành viên 
LEADCO (LEADCO) 

 
(511)  Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ kế 

toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; lập bản khai thuế, dịch vụ cố vấn quản lý kinh 
doanh; nghiên cứu kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-23437 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 25.3.1; A25.3.3; 24.17.5; 

A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh da trời đậm, trắng. 
(731) BRIGHT MIND VENTURES LIMITED  

(WS) 
Ground Floor NPF Building, Beach 
Road, Apia, Samoa  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH một thành viên 

LEADCO (LEADCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý 

nhân sự; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; kế toán; kiểm toán doanh 
nghiệp; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tranh tụng; giám sát quyền 
sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ hãng thám tử; điều tra thông tin cá 
nhân; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; tư vấn sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ 
hoà giải; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 

 
(210) 4-2018-23438 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.5 
(591) Trắng, xanh da trời đậm, đỏ. 
(731) ITAWISE ADVISORY CO., LIMITED  

(HK) 
Unit 2103 21/F Office Tower Langham 
Place, 8 Argyle Street Mongkok, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH một thành viên 
LEADCO (LEADCO) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ kế toán; lập các báo cáo thống kê 
kế toán; lập bản khai thuế. 

 

 
(210) 4-2018-23443 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.11; A6.19.11; 1.15.15 
(591) đen, trắng, nâu, nâu nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-23444 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2018-23445 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.11; 1.15.15; A6.19.11 
(591) đen, trắng, nâu, nâu nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2 phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   
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Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 

tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-23446 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) HAIREI FOODS CO., LTD.  (TW) 

No. 17, Lane 568, Niupu East Rd., 

Hsinchu City 300, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp; thịt viên; xúc xích; thịt khô, không dùng cho mục đích y tế; thịt 

bò viên; cá viên; thực phẩm làm từ cá; ruốc cá; thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh dạng viên làm từ bột mỳ; sủi cảo [bánh hấp có 

nhân]; mì sợi; mì gạo; đồ gia vị 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán đấu giá; quảng bá hàng hoá và dịch vụ cho 

người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 

dịch vụ tiếp thị kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 

bán hàng hoá và dịch vụ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch 

vụ phòng trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ xe bán thức ăn và đồ uống lưu 

động. 
 

 
(210) 4-2018-23447 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 20.7.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 

(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giáo dục Tri 
thức Nhân tài Việt  (VN) 
Số nhà 5, tổ 20A, ngõ 149 đường Dương 

Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; giảng dạy; gia sư.  
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(210) 4-2018-23448 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 18.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Hải 
Thành  (VN) 
Số 936 Trần Nhân Tông, phường Văn 
Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ; khung tranh ảnh; đồ đạc nội thất gồm tủ, giường, bàn, ghế 

ngồi, giá kệ. 
 

 
(210) 4-2018-23449 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.11; 1.15.15; A6.19.11 
(591) đen, trắng, nâu, nâu nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn   (VN) 
Lô 11-C7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.    

 

 
(210) 4-2018-23450 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.11; 3.4.13; 1.15.15; A6.19.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn  (VN) 
Lô 11-C7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc,  chế phẩm ngũ cốc.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-23451 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.4.11; 3.4.13; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn   (VN) 
Lô 11-C7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).   
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc,  chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-23452 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A6.19.11; 3.4.11; 3.4.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn   (VN) 
Lô 11-C7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, sản phẩm sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm từ bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2018-23453 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Đức  (VN) 
Tổ 1, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc       

 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng; sơn nội thất; sơn 
ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2018-23454 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Lê Thị Hương  (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương        

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), son môi, kem làm 

trắng da, chế phẩm mỹ phẩm cho người thon thả, dầu gội đầu, dầu xả tóc, thuốc nhuộm 
tóc, chế phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm uốn tóc, nước hoa, tinh dầu (mỹ phẩm), phấn 
trang điểm, chế phẩm trang điểm chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm sơn 
móng tay, móng chân, thuốc bôi lông mi mắt (mát ca ra), mỹ phẩm dùng cho lông mày, 
xà phòng giặt, xà phòng bánh, xà phòng khử mùi. 

 

(210) 4-2018-23458 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.3; A5.5.20; A5.5.21; 21.1.17 
(591) Xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
SABE  (VN) 
181C đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 18: Túi xách, túi du lịch, va-li. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, nón thời trang; cà vạt; găng tay (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-23460 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gia Lộc An  
(VN) 
Số nhà 10A1, TCTC Thanh Xuân, ngõ 67 
Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý vận hành tòa nhà (bất động sản).  
 

 
(210) 4-2018-23461 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.3.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xuất nhập khẩu Anh Thái  
(VN) 
Số 280 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Pin. 

 

 
(210) 4-2018-23462 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Future Light 

Việt Nam  (VN) 
Số 92, phố Vân Hồ 3, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện như: aptomat, ổ cắm; dây điện; bảng điện. 
 

Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đèn, bộ đèn các loại, công tắc, ổ cắm, aptomat, dây 
điện, bảng điện. 

 

 
(210) 4-2018-23463 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TOMAZ SHOES SDN. BHD.  (MY) 

No. 29, Jalan USJ 9/5N, UEP Subang 
Jaya, 47600 Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Bùa hộ mệnh [đồ trang sức]; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; ghim 
cài, trâm cài (đồ trang sức); đồng hồ; khuy măng sét; đồ trang sức làm theo yêu cầu của 
khách hàng; hoa tai; vàng; đồng hồ đeo tay.  
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(210) 4-2018-23464 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; A26.4.24 

(731) TOMAZ SHOES SDN. BHD.  (MY) 

No. 29, Jalan USJ 9/5N, UEP Subang 

Jaya, 47600 Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; túi xách bằng da thuộc; cặp đựng 

giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách dùng thường ngày; bộ da lông thú; túi xách 

tay; vali (hành lý).  
 

 
(210) 4-2018-23466 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thẩm mỹ Ngọc Dung  (VN) 
32-34-36 đường 3/2, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-23467 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thẩm mỹ Ngọc Dung  (VN) 
32-34-36 đường 3/2, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2018-23468 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(731) OGI MOTO ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 101, Sec. 2, Zhongzheng Road, 
Rende Dist., Tainan City 717, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo dùng cho người đi xe máy [trang phục]; quần áo; giày cao cổ dùng 

cho người đi xe máy [trang phục]; dải băng buộc đầu [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn 
rằn [khăn quàng cổ]; mũ lưỡi trai thể thao [đồ đội đầu]; tất ngắn cổ; găng tay để lái xe 
máy [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2018-23469 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.  (IT) 

Via del Ponte 15, Frazione Ravina, 
38123 Trento (TN), Italy 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi; rượu vang sủi; xi rô có cồn, cụ thể là chiết 

xuất trái cây [có cồn]. 
 

 
(210) 4-2018-23472 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SHENZHEN HOPO WINDOW 

CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD  
(CN) 
Area A 1 st and 6th floor, NO.6, Second 
Xinggong Road, Hongxing Community, 
Gongming Region, Guangming New 
District, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; bộ phận bằng sắt cho cửa; bộ 

phận bằng sắt cho cửa sổ; tay nắm cửa bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; 
phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; then cửa sổ trượt bằng kim loại; đồ sắt nhỏ (đồ 
ngũ kim); khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện. 

 
Nhóm 07: Rô bốt công nghiệp; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết 
bị mở của bằng điện; thiết bị mở của sổ, dùng điện; thiết bị đóng cửa, dùng khí nén; thiết 
bị đóng cửa, dùng thủy lực; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; thiết bị kéo rèm cửa bằng 
điện.  
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Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; máy quét vân tay; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; thiết 
bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị giám sát video điện tử, không dùng 
cho mục đích y tế; cầu dao điện; thiết bị điều khiển từ xa; khoá điện; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa 
cửa kỹ thuật số; khóa được điều khiển bằng tần số vô tuyến; khóa vân tay sinh trắc học; 
hàng rào điện.  

 

 
(210) 4-2018-23475 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 9.1.10; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) VWR INTERNATIONAL HOLDINGS, 

INC.   (US) 
2751 Centerville Road, Suite 358, 
Wilmington, Delaware 19808 USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối các sản phẩm dùng cho phòng vô trùng, phòng thí nghiệm 

và sản phẩm khoa học, bao gồm hóa chất và thuốc thử; phân phối các thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hóa chất, thuốc thử và các thiết bị phòng thí nghiệm; dịch vụ mua sắm theo 
thỏa thuận bán hàng cho các bên thứ ba các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm; tư 
vấn quản lý kinh doanh và dịch vụ quản lý kinh doanh các sản phẩm dùng cho phòng vô 
trùng, phòng thí nghiệm và sản phẩm khoa học, cụ thể là quản lý và điều hành các công 
việc thứ yếu bao gồm gửi thư và vận chuyển, quản lý hồ sơ hàng tồn kho và quản lý quá 
trình đặt hàng; dịch vụ quản lý tài sản hữu hình cho người khác với bản chất là quản lý 
hàng tồn kho của các sản phẩm dùng cho phòng vô trùng, phòng thí nghiệm và sản phẩm 
khoa học, bao gồm hóa chất và thuốc thử; quản lý hàng tồn kho, cụ thể là bổ sung và điều 
chỉnh hàng tồn kho và xác định kho lưu trữ hàng tồn kho tối ưu; dịch vụ quản lý hàng tồn 
kho và dịch vụ kế toán; quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý dịch vụ khoa học, dịch vụ 
khám chữa bệnh và dịch vụ phòng thí nghiệm dược phẩm cho người khác; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến các thiết bị, dụng cụ, đồ dùng và thiết bị thay thế dùng cho phòng 
thí nghiệm. 

 

 
(210) 4-2018-23476 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xám, tím nhạt, xanh ngọc, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư y tế Hà Nội  (VN) 
Số 6A phố Sơn Tây, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; dịch vụ mua bán xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị 
sử dụng trong ngành y tế. 
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Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư; dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. 
 

 
(210) 4-2018-23477 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.5; 1.15.21; 26.4.2 
(731) LIVE.ME INC.  (KY) 

Sertus Chambers, P.O. Box2547, Cassia 
Court, Camana Bay, Grand Cayman, 
Cayman Islands, KY1-9006 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm phát trực tuyến trò chơi video. 

 

 
(210) 4-2018-23479 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hữu Long  
(VN) 
180/7B, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)  Nhóm 06: Thanh chống đa năng làm từ kim loại, cụ thể là: thanh chống; phụ kiện lắp 

ghép. 
 

 
(210) 4-2018-23482 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FOODGNOSTIC PTE. LTD.  (SG) 

171 Kampong Ampat, #05-01/02 Ka 
Foodlink, Singapore 368330 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh phô mai; bánh sô cô la; bánh kem tươi; bánh đông lạnh; bánh 
kem lạnh; bánh trung thu; bánh ga tô nhỏ [bánh ngọt]; chế phẩm để làm bánh ngọt; bánh 
bông lan; bánh mì; các sản phẩm bánh mì; bánh nhân hoa quả; bánh nướng nhân ngọt; 
bánh quy tròn giòn; bánh quy nhỏ, dẹt (bánh bích quy); bột nhão; bánh kẹo; kem lạnh; 
bột bánh ngàn lớp; bánh mì kẹp nhân; mật ong; bánh pizza; kẹo hạt dẻ; bánh quế; chế 
phẩm hương liệu cho bánh ngọt; chế phẩm trang trí bánh ngọt làm từ kẹo; bánh hỗn hợp; 
kem phủ bánh ngọt [đường cô phủ trên mặt bánh ngọt]. 
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(210) 4-2018-23484 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 25.7.25; 26.1.1; A5.5.20; A1.1.12; 

3.7.17; 1.15.5; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh 

dương đậm. 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 

mại trong khu đô thị, khách sạn; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây 

dựng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 

nghiên cứu kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng 

cáo. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý 

bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 

động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 

sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 

nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2018-23485 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH sơn Luxpon  
(VN) 
Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2018-23487 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dầu khí 

TVCOM Việt Nam  (VN) 
Số 17, ngõ 335/2, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu 

vết; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; dầu dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm làm 
sạch; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-23488 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ rệp cây. 

 
 

(210) 4-2018-23489 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 
diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ rệp cây. 
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(210) 4-2018-23490 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông  
(VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất 

diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ rệp cây. 
 

 
(210) 4-2018-23491 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 19.9.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Vũ Trung Đức  (VN) 
Xóm 4, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia vị, gia vị; mua bán dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn (không 
dùng điện), đồ trang trí bằng sứ, vật trang trí bàn ăn; mua bán đồ trang trí bằng chất dẻo 

cho thực phẩm, đồ trang trí bằng chất dẻo dùng cho thức ăn, đồ vật trang trí [lưu động]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán ăn bán đồ ăn mang về; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ căng tin. 

 

(210) 4-2018-23492 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.17.5 
(731) LIVE.ME INC.  (KY) 

Sertus Chambers, P.O. Box2547, Cassia 

Court, Camana Bay, Grand Cayman, 
Cayman Islands, KY1-9006 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm phát trực tuyến trò chơi video. 
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(210) 4-2018-23493 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.6.6; 1.15.5; 23.1.1; A1.1.10; A1.1.2; 

4.1.5 
(591) Đỏ, tím đậm, ghi xám, trắng. 
(731) CHIEN-FENG HUANG   (TW) 

No.1, Ln. 122, Delong Rd., Taiping 
Dist., Taichung City 411, Taiwan 
(R.O.C)  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)  Nhóm 29: Rau củ quả tẩm bột rán; thịt; thịt đã được bảo quản; yakitori (món thịt xiên 
nướng kiểu Nhật Bản). 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ gia vị; chè (trà); 
đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
trung gian thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ tái lập kinh doanh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng chuyên mì udon và 
soba; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-23494 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.1.5 
(731) CHIEN-FENG HUANG   (TW) 

No.1, Ln. 122, Delong Rd., Taiping 
Dist., Taichung City 411, Taiwan 
(R.O.C)  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng chuyên mì udon và 
soba; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-23495 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
khách sạn Hoàng Dương  (VN) 
Số 4/32/11 đường Bưởi, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; đặt chỗ ở khách sạn. 
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; 

dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-23496 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nhật 
Việt  (VN) 
366/37 đường Lê Văn Quới, phường 

Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem (mỹ phẩm) 

tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) ngừa tàn nhang. 
 

 
(210) 4-2018-23497 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nhật 
Việt  (VN) 
366/37 đường Lê Văn Quới, phường 

Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem (mỹ phẩm) 

tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) ngừa tàn nhang. 
 

 
(210) 4-2018-23498 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.4.13; A3.4.2; 26.4.3 

(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  
(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện); 

bộ đóng mạch điện; rơle điện; bộ tích điện; hộp nối đầu dây (điện); dây điện. 
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(210) 4-2018-23499 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) DEVELOPMENT DIMENSIONS 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 
1255 Washington Pike, Bridgeville, 
Pennsylvania 15017-2838, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là, dịch vụ đánh giá và phát triển nhân sự cho người 

sử dụng lao động để xây dựng và phát triển chiến lược tài năng trong các tổ chức kinh 
doanh. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là, thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính và phần mềm mô phỏng máy tính dành cho nhà tuyển dụng lao động sử dụng để xây 
dựng và phát triển chiến lược tài năng cho nhân sự của các tổ chức kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-23500 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.23; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Phú Hoa  (VN) 
Số 301 - N Chelsea Park khu đô thị Yên 
Hòa, số 37 đường Trần Kim Xuyến, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-23501 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh lá mạ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và kỹ thuật cơ điện VQC  (VN) 
Tầng 2, số 110 Vũ Trọng Phụng, tổ 3, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu sét; thiết bị kết nối truyền dẫn sét; thiết bị tiếp địa; thiết bị kết nối 
truyền dẫn tiếp địa; thiết bị cắt lọc sét; thiết bị hỗ trợ tiếp địa. 

 

 
(210) 4-2018-23502 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 

Thôn Xuân Đài, xã Nguyệt Đức, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất, sơn ngoại thất, vecni. 

 

 
(210) 4-2018-23503 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện); 

bộ đóng mạch điện; rơle điện; bộ tích điện; hộp nối đầu dây (điện); dây điện. 
 
 

(210) 4-2018-23504 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.9; 1.11.12; 26.4.1; A25.7.6; 

A25.7.7 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện); 

bộ đóng mạch điện; rơle điện; bộ tích điện; hộp nối đầu dây (điện); dây điện. 
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(210) 4-2018-23505 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 25.7.20; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đỏ sậm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TPP LAND  (VN)

34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.  

 

 
(210) 4-2018-23506 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ sậm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TPP LAND   (VN)

34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.  

 
 

(210) 4-2018-23507 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ sậm, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TPP LAND   (VN)

34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng.    

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 

sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.  
 

 
(210) 4-2018-23508 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.23; 26.1.1 

(591) Xanh dương, cam, đen, đỏ, vàng. 

(731) Trịnh Dương  (VN) 
16/59 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy in (máy in phun, máy in laze, máy in khổ lớn, máy in vải và các 

chất liệu khác (nhựa, kính, kim loại), máy in 3D), máy sao chụp, mực in (mực nước, mực 

dầu, mực UV), văn phòng phẩm (giấy, bút); cho thuê máy in (máy in phun, máy in laze, 

máy in khổ lớn, máy in vải và các chất liệu khác (nhựa, kính, kim loại), máy in 3D); cho 

thuê máy sao chụp.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy in (máy in phun, máy in laze, máy in kho lớn, máy in vải và các 

chất liệu khác (nhựa, kính, kim loại), máy in 3D); sửa chữa máy sao chụp. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

(210) 4-2018-23510 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh da trời, trắng, đen. 

(731) Phạm Tiến Hùng  (VN) 
Xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm dùng cho chuyên khoa răng - hàm - mặt.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, chuyên khoa răng - hàm - mặt.  
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(210) 4-2018-23511 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 24.9.1 
(591) Xanh rêu, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm quốc 
tế Nava   (VN) 
Tầng 15, tòa nhà VTC online, số 18 Tam 
Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng; bán buôn bán lẻ mỹ phẩm; xuất khẩu 
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; nhập khẩu thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-23512 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.8 
(591) Đen, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BRIAN AND JET  
(VN) 
1/58 Tân Thành, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bút viết, sổ vở, bao da đựng bút, hộp đựng danh thiếp.  
 

 
(210) 4-2018-23513 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 11.3.1; 1.15.11; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Lan Phương  (VN) 
Thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2018-23514 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SKYMOND  (VN)
Số 02, phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)  Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức mạ vàng bạc, đá quý, bạch 
kim và ngọc trai.  

 

 
(210) 4-2018-23515 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SKYMOND  
(VN) 
Số 02, phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức mạ vàng bạc, đá quý, 

bạch kim và ngọc trai.  
 

 
(210) 4-2018-23516 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Bình Giang 
Phát   (VN) 
22 Nguyễn Cao Luyện, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ 

trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch 
vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời, đặt chỗ trọ; nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán 
cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); cung cấp nơi 
thuận tiện cho việc cắm trại; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà trẻ ban ngày, trông trẻ ban ngày (nhà trẻ); dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; nhà trọ; khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị 
phân phối nước uống; cho thuê phòng họp, cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho 
thuê nhà di động; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà dưỡng lão, nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi; 
quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch 

 

 
(210) 4-2018-23517 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước. 
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(210) 4-2018-23518 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Bình Thuận Phát  
(VN) 
Tổ 10, đường Tố Hữu, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2018-23519 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
dịch vụ và kỹ thuật Thăng 
Long  (VN) 
Khu chợ đầu mối Bắc Thăng Long, thôn 

Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa 

bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; nhôm; lá nhôm. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không phải kim loại; kính xây dựng; cửa không bằng kim 

loại; cửa kính; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại.  
 

(210) 4-2018-23521 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.23; A26.11.12; A26.11.8 

(591) Đen, cam, đỏ, tím, xanh dương, xanh 

cốm, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Lưu  (VN) 
Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng.  
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(210) 4-2018-23522 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.5.3; A25.3.3 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thương Thương Nguyễn   (VN) 
30-32 Hoàng Diệu, tổ 63, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-23524 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A25.7.21; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại H3D  (VN) 
Số 1C, ngách 73, ngõ 124, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); khung bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; khung kim loại cho xây dựng; khung nhà kính bằng kim loại; tấm và lá bằng kim 
loại; ván cừ bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Tủ phân phối điện; hộp đấu nối (điện); dây cáp điện; cuộn dây điện; bảng phân 
phối (điện); vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp). 

 

Nhóm 19: Ván gỗ dùng cho xây dựng; ván cốp pha, không bằng kim loại để đổ bê tông; 
ván sàn gỗ; khung cửa, không bằng kim loại; khung nhà kính, không bằng kim loại; vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-23525 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thái Lan 
PAINT  (VN) 
Số 5, ngách 73, ngõ 1194 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, chất tạo màu. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: sơn, bột trét tường.  
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(210) 4-2018-23526 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lợi Hào Gia  (VN)
Số 97 đường 1, khu phố 2, phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; nấm cục đã bảo quản, nấm truýp đã bảo quản. 
 

Nhóm 31: Sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; nấm cục tươi, nấm truýp tươi.  
 
 

(210) 4-2018-23527 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.2; 26.3.23; A1.5.3 
(591) Xanh dương đậm, đen, trắng, xám, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp « 
tô Quang Vinh  (VN) 
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích 
Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô.  
 
 

(210) 4-2018-23528 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.11.8; A1.5.3; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng - sản 
xuất và thương mại Nhân Hòa  
(VN) 
Lô B7a khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2018-23529 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.2; 26.4.9; 7.3.11 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
úc Châu  (VN) 
10A Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính.  
 

 
(210) 4-2018-23530 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.3.11; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Hưng Cường  (VN) 
Ngõ 437, tập thể T36, thị Trấn Văn 
Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng 

đường bộ; vận chuyển hành khách bằng xe taxi và xe ô tô theo hợp đồng; bốc xếp hàng 
hóa; cho thuê phương tiện vận tải.  

 

 
(210) 4-2018-23531 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phần mềm Minh 
Phúc  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà SUDICO, đường Mễ 
Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế chương trình 
máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cho bên 
thứ 3). 

 

 
(210) 4-2018-23532 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguồn lực 
MP  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà SUDICO, đường Mễ 
Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn nhân lực trong 

nước.  
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(210) 4-2018-23533 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh NARY STORE  
(VN) 
Số 49 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo.  

 

 
(210) 4-2018-23534 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; 26.1.1; A26.4.6; 

26.4.10; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Y Dược Khang 
An  (VN) 
Số nhà 72A, ngõ 6 thôn Hữu Lê, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc điều trị cho người yếu sinh lý, tiểu đêm, đau lưng, mỏi gối, liệt dương.  

 

 
(210) 4-2018-23535 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 25.1.25; 

26.1.6 
(591) Xám chì, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa ABZ  (VN) 
E20G/56 ấp 5, xã Hưng Long, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2018-23538 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.25; 26.4.3; 26.4.9 
(731) CHINA UNITED NETWORK 

COMMUNICATIONS GROUP 
COMPANY LIMITED   (CN) 

Xicheng district, no. 133a xidan north 

street, beijing china 100032.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)  Nhóm 38: Dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch 
vụ điện báo; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; thư điện tử; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông 
tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền hình cáp; phát thanh; truyền qua vệ tinh; dịch vụ 
hội thảo từ xa; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng. 

 

 
(210) 4-2018-23539 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) Đỗ Đình Chiến  (VN) 

Thôn Đại Phú 2, xã Phi Mô, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhôm, kính, sắt, thép, inox.  

 

 
(210) 4-2018-23540 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Đình Quý   (VN) 
Đội 8, thôn An Đông, xã An Bình, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; dây nhôm; cửa bằng nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thanh nhôm, cửa bằng nhôm, tủ bằng nhôm. 
 

 
(210) 4-2018-23541 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.11.3; A26.11.9 
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên Sơn Đan  (VN) 
Thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thanh nhôm.  
 

Nhóm 40: Gia công nhôm kính (theo đơn đặt hàng).  
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(210) 4-2018-23542 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Tuấn   (VN) 
B2503, tòa nhà N04 UDICCOMPLET, 
đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ đội đầu; thắt lưng (thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giầy, dép, mũ, thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2018-23543 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TORROT  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào 
Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ bao gồm: động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, 

các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, ph−ong 
tiện giao thông chạy trên đệm khí.  

 

 
(210) 4-2018-23544 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TORROT  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào 
Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ bao gồm: động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, 

các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, phương 
tiện giao thông chạy trên đệm khí.   

 

 
(210) 4-2018-23546 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; A26.11.9; 26.5.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ SAGOS  (VN) 
40 Lâm Hoành, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; bao kính đeo mắt; đai an toàn. 
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Nhóm 18: Cặp học sinh, vali du lịch, địu trẻ em, ba lô, ví bỏ túi, túi du lịch, túi đeo sau 
yên xe đạp hoặc xe máy, tất cả sản phẩm bằng da và giả da. 

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; găng tay [trang phục]; áo mưa; váy; khăn 
trùm che mặt. 

 

 
(210) 4-2018-23547 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.1.1; A26.11.9; 26.5.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ SAGOS  (VN) 
40 Lâm Hoành, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; bao kính đeo mắt; đai an toàn. 

 

Nhóm 18: Cặp học sinh, vali du lịch, địu trẻ em, ba lô, ví bỏ túi, túi du lịch, túi đeo sau 
yên xe đạp hoặc xe máy, tất cả sản phẩm bằng da và giả da. 

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; găng tay [trang phục]; áo mưa; váy; khăn 
trùm che mặt. 

 

 
(210) 4-2018-23548 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 16.1.14 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Phúc Vĩnh Thịnh  (VN) 
142D/37 Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vỏ hộp loa, máy nghe nhạc cầm tay, máy phóng thanh, loa phóng 
thanh, vành loa phóng thanh, các thiết bị âm thanh và đèn cụ thể là: loa, bộ trộn âm thanh, 
ampli, micrô, đèn sân khấu, màn hình Led, bộ xử lý tín hiệu, tai nghe, điện thoại, các mặt 
hàng điện tử: tủ lạnh, máy giặt, quạt máy, máy xay sinh tố, nồi cơm điện.  

 

 
(210) 4-2018-23549 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh BOM SISTER  
(VN) 
9 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1665 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo lót (đồ nội y).  
 
 

(210) 4-2018-23550 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; A25.7.21; 

24.15.1; A26.11.7 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Phú An Thịnh  (VN) 
8-10 Nguyễn Bá Tuyền, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng công trình; lắp đặt hệ 
thống điện; thi công trang trí nội thất; xây dựng công trình giao thông (đường sắt, đường 
bộ). 

 

 
(210) 4-2018-23551 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Sao Lam  
(VN) 
Số 83 đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 
1, phường Bửu Long, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tiếp thị để bán hàng. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế website; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa.  
 

 
(210) 4-2018-23552 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HiTa   (VN) 
C5 -C6 khu nhà ở Thương Mại, số 319 
Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Nhang; xà phòng; sữa tắm; nước rửa tay. 
 

Nhóm 29: Rau củ đã sấy khô; rau đã được bảo quản; rau, củ, đóng hộp; rau đông khô.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; gạo; bánh ngọt.  
 

Nhóm 31: Hạt; rau và quả tươi.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày, mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: café, 
trà, nhang, xà phòng, sữa tắm, nước rửa tay, thực phẩm: bánh ngọt, gạo.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-23553 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, vàng nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HiTa   (VN) 
C5 -C6 khu nhà ở Thương Mại, số 319 
Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang; xà phòng; sữa tắm; nước rửa tay. 
 

Nhóm 29: Rau củ đã sấy khô; rau đã được bảo quản; rau, củ, đóng hộp; rau đông khô.   
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; gạo; bánh ngọt. 
 

Nhóm 31: Hạt; rau và quả tươi. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày, mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: café, 
trà, nhang, xà phòng, sữa tắm, nước rửa tay, thực phẩm: bánh ngọt, gạo.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống.. 
 

(210) 4-2018-23556 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đông Hoa  (VN) 
299/20C Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh             

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2018-23557 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 2.9.4; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và sinh học y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; bao đựng kính đeo mắt và kính râm; kính áp tròng.   
 

Nhóm 35: Mua bán: kính đeo mắt; kính râm, gọng kính đeo mắt, mắt kính.  
 
 

(210) 4-2018-23558 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 16.3.13; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và sinh học y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; bao đựng kính đeo mắt và kính râm; kính áp tròng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính đeo mắt; kính râm, gọng kính đeo mắt, mắt kính.  
 
 

(210) 4-2018-23559 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 16.3.17 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MUMUSO Việt Nam (VN)  (VN) 
488 - 490 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cho mẹ và bé như: núm vú, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú 
giả trẻ em, vòng kích mọc răng, bơm dùng để hút sữa mẹ, mua bán dụng cụ ăn uống, thực 
phẩm như: sữa bột dành cho bà mẹ và em bé, bánh ăn dặm, mua bán: đồ chơi bằng gỗ: xe 
tập đi, giường củi; mua bán đồ chơi bằng nhựa: xe ăn cho bé, tủ nhựa cho bé; mua bán: 
quần áo cho bé như: quần áo sơ sinh cho bé gái và bé trai.  

 

 
(210) 4-2018-23560 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ và sản xuất Tân Lộc 
T-Pro   (VN) 
750/39B Điện Biên Phủ, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 28: Bàn bi-a.  
 

 
(210) 4-2018-23562 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23; A26.11.12; 

26.13.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo phát 
triển giáo dục thể chất Việt  
(VN) 
CL 06-CL06-32 tờ bản đồ số: 00, khu đất 

dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-23563 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Vũ Thị Thùy Linh   (VN) 
14 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè).  
 

 
(210) 4-2018-23564 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.3.11; A5.3.13; 5.3.16; 5.3.20 

(591) Đen, xám, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(731) Vũ Thị Thùy Linh   (VN) 
14 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1669 

(210) 4-2018-23565 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.3; 26.4.7 
(591) §en,vμng. 

(540) 

  

(731) Trần Minh Hoa  (VN) 
29 Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác: vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2018-23566 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 13.1.6; 26.3.1; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Tùng Anh  (VN) 
Số 53, ngõ 193, phố Nam Dư, phường Lĩnh
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chùm; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa 
sen; bồn rửa; thiết bị khử mùi không khí.  

 

 
(210) 4-2018-23567 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; 26.4.1; 26.1.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Tùng Anh  (VN) 
Số 53, ngõ 193, phố Nam Dư, phường Lĩnh
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chùm; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa 
sen; bồn rửa; thiết bị khử mùi không khí.  

 

 
(210) 4-2018-23568 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OHH 
HOLDINGS Việt Nam   (VN) 
Số 7, ngách 112/39, phố Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo, giải trí; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao dưới dạng câu lạc 
bộ sức khỏe để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2018-23569 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 1.3.1; A1.3.15; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, xám, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAYLIGHT  
(VN) 
4A đường 70, khu định cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng 

lượng.  
 

 
(210) 4-2018-23570 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, vàng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thiết kế DUKES  (VN) 
30/18/31 Thống Nhất, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh          

 
(511)  Nhóm 29: Giò chả; thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt, đóng hộp; thịt đông 

khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: giò chả; thịt; thịt, đóng hộp; thịt đông khô.  
 

 
(210) 4-2018-23571 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.6; A25.7.6; A24.7.23; A25.7.7 
(591) Xanh trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Trường  
(VN) 
374/1 đường Điện Biên Phủ, phường 
Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng           

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23572 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng, xanh, đỏ, hồng, tím. 

(540) 

  

(731) Lưu Đình Hưng   (VN) 
3/152 chợ hàng cũ, phường Dư Hàng, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng          

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề làm tóc, làm đẹp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-23573 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Hậu   (VN) 
Số 35 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng              

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề: cắt tóc, trang điểm, làm đẹp. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ làm móng (nail).  
 

 
(210) 4-2018-23574 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A1.1.10; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam  (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng cho công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-23575 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trương Lê Đức Thảo  (VN) 
81/43 đường số 15, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23576 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tú Ninh  (VN) 
71/55 đường 15, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2018-23577 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 8.1.18; 26.4.1 
(591) Xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH Little 

Something  (VN) 
L14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 70 - 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê có cung cấp đồ ăn 
nhanh; dịch vụ quán bia; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại quán cà phê có dịch 
vụ internet; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 

(210) 4-2018-23578 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.18 
(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mạng Lưới Thông 
Minh  (VN) 
Tầng 16, toà nhà E-Town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống pos/điện thoại/internet; dịch 
vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài 
chính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23579 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.21; 24.17.18; 26.1.2 
(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mạng Lưới Thông 
Minh  (VN) 
Tầng 16, toà nhà E-Town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống pos/điện thoại/internet; dịch 
vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài 
chính. 

 
 

(210) 4-2018-23580 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.18; 1.15.21; 26.1.2 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mạng Lưới Thông 
Minh  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-Town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống pos/điện thoại/internet; dịch 
vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài 
chính. 

 
 

(210) 4-2018-23581 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.17.18; 1.15.21 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ Mạng Lưới Thông Minh  (VN)
Tầng 16, tòa nhà E-Town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống pos/điện thoại/internet; dịch 
vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài 
chính. 

 

 
(210) 4-2018-23582 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.16; 26.1.1 
(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Quang  (VN) 
A1 hẻm 60 đường Man Thiện, khu phố 
1, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách. 
 

 
(210) 4-2018-23583 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Châu Bích Liên   (VN) 
31 phố 8, ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê - trà sữa. 

 
 

(210) 4-2018-23584 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; A26.4.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Quang   (VN) 
A1 hẻm 60 đường Man Thiện, khu phố 
1, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách. 
 

 
(210) 4-2018-23585 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Nâu, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mắt Xinh   (VN) 
195/15 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dung dịch dùng cho kính áp tròng. 
 

 
(210) 4-2018-23586 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Đạt  (VN) 
497/25/12 Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi xách. 
 

 
(210) 4-2018-23587 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.7.25; 26.3.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tỷ Nam Đế  (VN) 
211/29 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; guốc hãm cho xe cộ; phanh 
cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2018-23589 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TEXSTYLE APS  (DK) 

Sofiendalsvej 66, 9200 Aalborg SV, 
Denmark 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải bông, vải sợi dệt, lụa [vải], vải nhung, vải len, vải. 
 
 

(210) 4-2018-23590 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.4; A25.7.3; 7.3.2 
(591) Xám, cam. 

(540) 

  

(731) Mai Thành Đạt  (VN) 
328/19 đường TTH22, KP.4A, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); tấm dứa 
dệt bằng sợi nhựa polyme (không dùng trong dệt may); sợi nhựa/sợi chất dẻo (không dùng 
trong dệt may). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23592 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vietcrab  (VN) 
156 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống bán lẻ các mặt hàng thực phẩm ăn uống như: rau, củ, quả, 
thịt, hải sản tươi sống (tất cả còn tươi sống, chưa qua chế biến); thương mại điện tử, cụ thể 
là mua bán trực tuyến các mặt hàng thực phẩm ăn uống như: rau, củ, quả, thịt, hải sản tươi 
sống (tất cả còn tươi sống, chưa qua chế biến); nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-23593 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Hòa Quang Bắc  (VN) 
Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 31: Trái mãng cầu; cây giống mãng cầu; hạt giống mãng cầu. 
 

 
(210) 4-2018-23594 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.6.6; 3.4.11; A3.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hiền  (VN) 
43 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví (bóp); balô; vali; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; tất (vớ); mũ (nón); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát. 
 

 
(210) 4-2018-23595 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23596 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23597 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Mai Anh Phương  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 134, phố Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-23598 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Mai Anh Phương  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 134, phố Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2018-23599 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và dịch vụ HAV  (VN) 
Tầng 3, CH21 - Khu nhà vườn 
Vinaconex 7, số 136 Hồ Tùng Mậu, 
phường Phú Diễn quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-23600 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và dịch vụ Hav  (VN) 
Tầng 3, CH21 - khu nhà vườn Vinaconex 
7, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-23601 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

xanh Hợp Phát  (VN) 
Thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học cụ thể là men sinh học dùng để ủ thức ăn chăn gia súc; các 
loại chế phẩm sinh học dùng cho nông nghiệp và công nghiệp (không dùng cho mục đích 
y tế và thú y).  

 

 
(210) 4-2018-23602 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.2; A2.5.23; 1.15.21; A5.3.13 
(591) Xanh lơ, xanh dương sẫm, trắng, đen, 

xanh dương nhạt, đỏ, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre    (VN) 
Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23603 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.2; A2.5.23; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lơ, xanh dương sẫm, trắng, đen, 

xanh dương nhạt, đỏ, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre    (VN) 
Số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2018-23606 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đại Uy  (VN) 
Số nhà 258 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khăn y tế; băng cuộn y tế; băng thun y tế; găng tay y tế.  
 
 

(210) 4-2018-23607 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; A19.13.21; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thảo Dược Vàng  
(VN) 
Số 32/5A, tổ 8, KP1, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2018-23608 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; A19.13.21; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thảo Dược Vàng  
(VN) 
Số 32/5A, tổ 8, KP1, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
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chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-23609 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  

 

 
(210) 4-2018-23610 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VIETCRAB  (VN) 
156 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống bán lẻ các mặt hàng thực phẩm ăn uống như: rau, củ, quả, 
thịt, hải sản tươi sống (tất cả còn tươi sống, chưa qua chế biến); thương mại điện tử, cụ thể 
là mua bán trực tuyến các mặt hàng thực phẩm ăn uống như: rau, củ, quả, thịt, hải sản tươi 
sống (tất cả còn tươi sống, chưa qua chế biến); nhượng quyền thương mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-23611 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Hồng nhạt, xanh. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm xuất khẩu G.O.C  
(VN) 
Cụm công nghiệp Tân Xuyên, xã Tân 
Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)  Nhóm 29: Rau, củ, đóng hộp; trái cây, đóng hộp; nấm đã được bảo quản; nước ép rau dùng 
để nấu ăn; cá, đóng hộp; thịt, đóng hộp.  

 

Nhóm 31: Rau tươi; nấm tươi; các loại quả mọng, tươi; hạt [ngũ cốc]; động vật sống; cá 
còn sống.  

 

 
(210) 4-2018-23612 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Cam, nâu. 
(731) Bạch Thị Thu Trang  (VN) 

CL10-B11, B12 khu đô thị Đồng Sơn, tổ 
10, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mầm non; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề.  

 

 
(210) 4-2018-23614 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH NAMGANO  (VN) 

180 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; linh chi dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; tỏi đen dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23615 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.4.2; 5.7.10; 25.5.25; 

A26.11.8 
(591) Tím, tím đậm, vàng, đỏ, trắng, nâu đỏ, 

vàng nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 

Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)  Nhóm 30: Kẹo; bánh kẹo; trà (chè); cà phê; các sản phẩm của hiệu bánh mỳ cụ thể là bánh 
mỳ, ổ bánh mỳ nhỏ, bánh quy, bánh nướng, bánh ngọt và bánh nướng xốp; bánh quy dạng 

mỏng dẹt; bánh ngọt mềm.  
 

 
(210) 4-2018-23616 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.3.9; A2.3.16; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.22

(591) Trắng, đen, hồng nhạt, xanh dương, vàng 
nâu, nâu tím, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-23617 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.7.2; 2.7.23; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, vàng nâu, 

nâu tím, xanh nhạt, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-23618 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.7.2; 2.7.23; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, vàng nâu, 

nâu tím, xanh nhạt, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2018-23619 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.15.2; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 

(591) Đỏ, đen, xanh lá cây. 

(731) Hồ Thị Bảo Thư  (VN) 
119C/25/4 Đặng Chất, phường 2, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; phôi thép. 
 

 
(210) 4-2018-23620 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.1; A3.1.23; 1.3.1; 24.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng ngà, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại SPT  (VN) 
18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu cham-panh. 
 

 
(210) 4-2018-23621 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Vàng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nông trại 
Fuha  (VN) 
15 đường 12, phường Cát Lái, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được chế biến.  

 

Nhóm 31: Nấm ăn tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán nấm ăn, dược liệu.  
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(210) 4-2018-23623 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.2; 26.1.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Lê Nguyễn 

Tuyết Anh  (VN) 
714 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè).  
 

Nhóm 40: Thêu thùa; dịch vụ may đo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy cắt may, thêu công nghiệp và gia dụng.  
 
 

(210) 4-2018-23624 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.23 
(591) Vàng nhũ đồng, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
dịch vụ Nhất Linh  (VN) 
542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-23625 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.4.4; 1.15.5 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại dịch vụ Tam Đa  
(VN) 
197 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  
 

 
(210) 4-2018-23626 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A1.1.10; A1.1.5; A5.3.13; 

A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Thiện  (VN) 
Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mỹ phẩm, dầu gội, kem dưỡng da); 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
nghiên cứu kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2018-23629 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xây lắp Hợp Phát  (VN) 
Tổ dân phố Yên Phúc, phường Biên 
Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện kim loại vận chuyển được. 

 

 
(210) 4-2018-23631 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.13; 20.5.7 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Vi Thị Thủy Tiên  (VN) 
76 tổ 21, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ gỗ mỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2018-23632 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh dương. 
(731) MIPOX CORPORATION   (JP) 

31F, Shinjuku Nomura Building, 1-26-2, 
Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất làm sạch cho chất nền dùng để trồng cây không dùng đất (chất tẩy rửa 

dùng trong quá trình sản xuất); chất tẩy rửa dùng cho công nghiệp (hóa chất).  
 

Nhóm 03: Tấm phim để mài mòn (vật liệu mài mòn); tấm phim để đánh bóng (vật liệu 
đánh bóng); giấy nhám dạng cuộn; chế phẩm mài mòn; chất đánh bóng hồ xi măng dạng 
lỏng (chế phẩm mài mòn dạng lỏng); giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp); bột kim 
cương dạng nhão (chất mài mòn dạng bột nhão có chứa bột kim cương); giấy đánh bóng 
dạng cuộn.  

 

Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng trong quá trình xử lý bề mặt.  
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Nhóm 07: Máy đánh bóng (dùng điện); máy làm sạch chất nền (dùng điện); máy rửa chất 
nền (dùng điện).  

 

Nhóm 09: Thiết bị thử nghiệm dùng để kiểm tra chất lượng mài mòn (không dùng cho 
mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-23633 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần du lịch thể 

thao AQUA Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 21, số 86B Trần Phú, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm thể thao, dịch vụ câu lạc bộ thể thao, công viên vui chơi giải trí, cho 
thuê thiết bị thể thao, cho thuê sân bãi thể thao, cho thuê thiết bị trò chơi.  

 

 
(210) 4-2018-23634 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.4; A26.3.6; 24.15.21 
(591) Da cam nhạt, da cam đậm, tím, trắng, 

xanh, xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty cổ phần du lịch thể 

thao AQUA Việt Nam  (VN) 
Biệt thự 21, số 86B Trần Phú, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm thể thao, dịch vụ câu lạc bộ thể thao, công viên vui chơi giải trí, cho 
thuê thiết bị thể thao, cho thuê sân bãi thể thao, cho thuê thiết bị trò chơi.  

 

 
(210) 4-2018-23635 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.1.14; A1.1.2; A25.7.7; 7.3.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
DLAND  (VN) 
Lô 5B-3, đường Bùi Tá Hán, phường 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản: quản lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2018-23636 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Nâu đất, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mai  (VN) 
46 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông,
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, hoạt động văn phòng: tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, kế toán; tư vấn 
quản lý nhân sự; dịch vụ kế toán.  

 

(210) 4-2018-23638 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân 

Thọ Prudential Việt Nam  (VN)
Tầng 25, Trung tâm thương mại Sài Gòn, 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; catalô; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng 
in; sách. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh; 
marketing. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; thông tin về tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ bảo hiểm; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; huấn luyện (đào tạo); tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2018-23639 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân 

Thọ Prudential Việt Nam  (VN)
Tầng 25, Trung tâm thương mại Sài Gòn, 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; áp phích quảng cáo; catalô; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng 
in; sách. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh; 
marketing. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; thông tin về tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ bảo hiểm; tư 
vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; huấn luyện (đào tạo); tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hoá hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-23640 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ABBVIE IRELAND UNLIMITED 

COMPANY  (BM) 
2 Church Street Hamilton HM 11 
Bermuda 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-23641 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ tươi, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng   (VN) 

Thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà; quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-23642 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Vàng nghệ, xanh cốm, xanh cốm pha 

xám, trắng, xanh rêu. 
(731) Nguyễn Văn Tuấn   (VN) 

Số 38, phố Chi Các, khu 1, phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn.  
 

 
(210) 4-2018-23645 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực Thiên 
Phó  (VN) 
Tầng 25, Block A, tòa nhà M3-M4, 91 

Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-23647 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(300) 28906538 25.01.2018 CN 

28906552 25.01.2018 CN 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 2.7.23 

(731) HANWANG TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (CN) 

3rd Floor, Building 5, No.8 

Dongbeiwang West Road, Haidian 

District, Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; máy 

chấm công dùng cho văn phòng; máy giao dịch (rút tiền) tự động (máy ATM); phần mềm 

ứng dụng máy vi tính có thể tải xuống được; kính đeo mắt thông minh (xử lý dữ liệu); vi 

mạch (mạch tích hợp); thiết bị gắn vào cửa điện tự động dùng cho cho các cửa liên khóa; 

khóa điện; máy kiểm tra vân tay; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; bộ cảm biến; thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị kiểm tra (giám sát) không dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị thực tế ảo gắn trên đầu; thiết bị chống trộm dùng điện; chương trình giám sát 

(chương trình máy tính); trình tự vận hành máy vi tính được ghi sẵn; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn); thẻ thông minh (thẻ mạch tích hợp). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn an ninh thực thể; dịch vụ kiểm tra an ninh hành lý; dịch vụ tư 

vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ thanh tra an toàn trong nhà máy; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 

tuệ; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; giám sát hệ thống an ninh 

và thiết bị báo trộm; dịch vụ cho thuê tên miền internet; dịch vụ bảo vệ ban đêm dịch vụ 

theo dõi tài sản bị đánh cắp.  
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(210) 4-2018-23648 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.11; 26.4.2 

(591) Vàng, đen, cam. 

(731) Công ty TNHH Vitalia Home 
And Kitchen Việt Nam  (VN) 
ML6-27 Vinhomes Greenbay, số 7 Đại 

lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp và nội thất, cụ thể mua bán bếp từ, bếp điện, bếp ga, 

tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, máy rửa bát, máy sấy, máy hút bụị, máy hút mùi, máy pha 

cà phê, máy lọc nước, tủ bếp, bàn ghế, bàn ăn, giường, tủ, kệ trang điểm, kệ để đồ, dao, 

kéo, bình nước nóng, chậu rửa bát bằng inox, bồn tắm, gạch men các loại, đồ gỗ, nội thất 

gia đình, phụ kiện gương phòng tắm bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2018-23649 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 18.1.21; 18.1.23 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
BB Quốc Tế  (VN) 
270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ lao động; giày bảo hộ; quần áo bảo hộ; găng tay bảo 

hộ; khẩu trang (đồ bảo hộ lao động). 
 

 
(210) 4-2018-23650 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Lâm Bội Linh  (VN) 
112 An Dương Vương, phường 9, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội thảo; tư vấn du 

học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23651 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH sức khỏe Bạn 
và Tôi  (VN) 
428 Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ thể thao và giải trí.  
 

 
(210) 4-2018-23652 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Lâm Bội Linh  (VN) 
112 An Dương Vương, phường 9, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội thảo; tư vấn du 

học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2018-23653 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Lâm Bội Linh  (VN) 
112 An Dương Vương, phường 9, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội thảo; tư vấn du 

học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23654 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Lâm Bội Linh  (VN) 

112 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội thảo; tư vấn du 
học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 

 
 

(210) 4-2018-23655 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; 9.1.10; 26.4.2; 26.4.7; 26.3.23; 

26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Lâm Bội Linh  (VN) 

112 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội thảo; tư vấn du 
học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2018-23657 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; A19.3.4 
(731) Công ty TNHH Bitbox   (VN) 

Phòng số 309, tầng 3, tòa nhà Sài Gòn 
Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch tiền điện tử.  
 

 
(210) 4-2018-23658 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Lương Bích Ngọc   (VN) 

231/85B Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa, nhà hàng, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-23659 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Khang Thịnh  (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-23660 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 3.1.8; 3.1.6; A26.11.8;  
(591) Xanh dương, xám, trắng, đỏ. 
(731) VIRBAC S.A.   (FR) 

1 Ìre Avenue 2065m-L.I.D, F-06516 
Canrros CÐdex, France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích thú y; thực phẩm và các 
chất ăn kiêng cho mục đích thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất tẩy uế; chế 
phẩm để diệt trừ cỏ dại và sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; đồ uống cho động 
vật.  

 

 
(210) 4-2018-23661 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.20; A3.7.24 
(591) Cam, đỏ, xanh dương, xanh tím than. 
(731) Nguyễn Văn Tuyên  (VN) 

Xóm Chùa, thôn Hướng Dương, xã 
Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 
sơn.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23662 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) 1. Trần Trâm Anh  (VN) 

Phòng 302, số 95B, phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

2. Lê Thanh Tùng  (VN) 
Phòng 302, số 95B, phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục kỹ năng vận động dưới nước cho trẻ sơ sinh; hội thảo giáo dục bơi 
cho trẻ; trung tâm dạy bơi; cho thuê thiết bị trò chơi; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và 
giải trí]; cung cấp tiện nghi thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-23663 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 6.1.2; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh cốm nhạt, xanh ngọc, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thái Sơn   (VN) 
Cụm 8, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm, đồ uống (nước giải khát, sữa đậu nành óc 
chó hạnh nhân, sữa đậu đen óc chó hạnh nhân, nước gạo, trà mạch đen, bánh ngũ cốc), 
bánh kẹo, bánh snack.  

 

 
(210) 4-2018-23666 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nguyên Bình   (VN) 
8/5H đường Trần Não, khu phố 2, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ (bất động sản).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở lưu trú tạm thời tại căn hộ dịch vụ cho thuê 
(dịch vụ khách sạn).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23667 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.24; A19.13.21 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh cốm, xanh rêu, đỏ, 

vàng, tím, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Tasmit  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: vitamin, chất tẩy trắng, mỹ phẩm, chất khử 

mùi cơ thể, thực phẩm chức năng, chất khử mùi không khí, thuốc diệt côn trùng, xà phòng 

khử trùng, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-23669 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.10; 26.1.1; 3.7.16 

(591) Xanh dương, xanh lá nhạt, vàng chanh, 

cam, đỏ, đen. 

(731) Lê Ngọc ẩn   (VN) 
ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân 

Phú Đông, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến; 

yến chưng đường phèn).  
 

 
(210) 4-2018-23670 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23; 24.15.21; 

A24.15.11 

(591) Trắng, vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Q-LADY   (VN) 
Số 44 Trần Phú, phường Thắng Lợi, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23671 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH AMATA Việt Nam  
(VN) 
Số 07, ngõ 16/26 Tân Mỹ, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-23672 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DERMISA Việt 
Nam    (VN) 
Phòng 501, số nhà 80 Nguyễn Hoàng, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2018-23673 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đại 
Nguyên Khang  (VN) 
507/9B tổ 23C, khu phố 2, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: cà phê, trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực 
hiện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23674 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở lắp ráp 
kinh doanh Đang Sáng  (VN) 
D719H2 ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn chùm; đèn gắn lên trần nhà; thiết bị chiếu sáng 

bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  
 

 
(210) 4-2018-23677 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.2; 25.5.1 
(731) TECHTRONIC POWER TOOLS 

TECHNOLOGY LIMITED  (VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 

trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; máy ấp trứng; máy bán hàng 
tự động; dụng cụ vận hành bằng điện; dụng cụ cầm tay trừ loại dụng cụ cầm tao thao tác 
thủ công; dụng cụ làm vườn và bãi cỏ ngoài trời vận hành bằng điện; máy cưa chạy điện; 
búa điện; máy bào xoi chạy điện; máy mài chạy điện; máy cắt chạy điện; máy khoan chạy 
điện; súng phun hồ dính chạy điện; máy xay; dao, điện; chìa vặn xung lực; khoan tay kiểu 
bánh cóc chạy điện; kéo, điện; máy xén chạy điện; máy thổi chạy điện; máy xén cỏ; thiết 
bị và máy đánh bóng (dùng điện); máy bơm; máy khí nén; máy và thiết bị để làm sạch 
(dùng điện); máy hút bụi chân không; máy giặt áp lực cao; máy sản xuất điện; thiết bị mở 
cửa bằng điện; cần trục; cán của dụng cụ vận hành bằng điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, tạo hơi, nấu ăn, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và vệ sinh; máy điều hòa không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy sấy không khí 
(máy sấy); thiết bị lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; máy nướng bánh; 
máy nướng bánh mì; lò nướng bánh; máy lọc cà phê, điện; máy pha cà phê, điện; bình lọc 
cà phê, điện; máy rang cà phê; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu 
nướng, dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; máy sấy (tóc); thiết bị để làm sữa chua 
chạy bằng điện; quạt gió (điều hòa không khí); máy ướp lạnh; thiết bị lọc nước uống; thiết 
bị lọc cho điều hòa không khí; bộ lọc (bộ phận của các thiết bị gia dụng và công nghiệp); 
thiết bị nướng trái cây; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); máy giữ độ ẩm dùng cho bộ tản 
nhiệt trung tâm; thiết bị và máy làm đá lạnh; ấm đun nước, dùng điện;  thiết bị sấy khô 
dùng cho giặt là dùng điện; bóng đèn; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò, không sử dụng 
trong phòng thí nghiệm; lò hâm thức ăn; nồi áp suất (nồi hấp), dùng điện; lò rang; nồi hơi, 
không là bộ phận của máy móc; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị khử trùng; lò đốt (thiết bị 
sưởi ấm, thiết bị đốt nóng); thiết bị nhỏ sử dụng trong bếp, bao gồm chảo rán điện, nồi 
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hầm bằng điện, máy làm sữa chua dùng điện kèm dụng cụ chứa đựng để lưu trữ, bộ khử 
nước trong thức ăn dùng điện, lò nướng bánh dùng điện, bình đựng nước dùng điện, máy 
làm kem lạnh và sữa chua, chảo rán dùng điện, lò nướng bánh xăng-đuých và bánh xăng-
đuých panini dùng điện và máy sưởi tay; máy pha cà phê espresso, máy làm bánh quế, 
máy làm bánh nướng nhỏ, máy làm bánh rán kiểu mỹ, máy làm bánh quesadilla (một loại 
bánh của mê hi cô làm từ ngô hoặc lúa mạch và trứng) máy xay cà phê điện, máy nghiền 
và trộn cà phê điện; quần áo sưởi bằng điện, áo khoác sưởi bằng điện và găng tay sưởi 
bằng điện. 

 

 
(210) 4-2018-23678 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; 3.7.4; A3.7.24; 26.1.1; 

A26.1.18; 4.3.20 
(591) Xanh da trời, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV giải trí LT  
(VN) 
Số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn (lucky draw). 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách 
sạn; nhà dưỡng lão. 

 

 
(210) 4-2018-23679 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 3.7.4; 26.13.1; A3.7.24; 4.3.20 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV giải trí LT  

(VN) 
Số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá. 
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Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn (lucky draw).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách 
sạn; nhà dưỡng lão. 

 

 
(210) 4-2018-23682 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC   (AE) 
Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược điều trị bệnh viêm gan c. 

 

 
(210) 4-2018-23683 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC   (AE) 
Office No: 1307, 13th floor Al-Thuraya 
Tower 1, Dubai Media City, Dubai, 
United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược điều trị bệnh viêm gan c. 
 

 
(210) 4-2018-23684 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.4.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp sạch 
V3M  (VN) 
Xóm 1, thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp; cá (không còn sống); cá đã lạng xương; cá được bảo quản; gia 
cầm, không còn sống; thịt lợn. 
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(210) 4-2018-23685 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hiền Phát  (VN)
Tổ 21, thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, 
thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dầu nhớt, mỡ bôi trơn động cơ.  
 
 

(210) 4-2018-23686 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, tím, xanh lá 

non đỏ, cam, hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sakumi Việt 
Nam  (VN) 
Số 27 Lê Hồng Phong, phường Trà An, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2018-23687 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A13.1.15; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Vũ Hoàng  (VN) 
Khối 5, thị trấn Rừng Thông, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23688 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Vàng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Vũ Hoàng   (VN) 
Khối 5, thị trấn Rừng Thông, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-23689 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Lê Vũ Hoàng  (VN) 
Khối 5, thị trấn Rừng Thông, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23690 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HiTa  (VN) 
C5-C6 khu nhà ở Thương Mại, số 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang. 

 

 
(210) 4-2018-23691 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.10; 26.1.1; A16.1.11 
(591) Xanh dương, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Your Dental  
(VN) 
Số 100 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh răng hàm mặt; dịch vụ chỉnh hình răng, tư vấn sức 

khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-23692 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.10; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, xanh nhạt, đỏ. 

(540) 

 

(731) Đặng Huệ Hồng  (VN) 
791 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh răng hàm mặt; dịch vụ chỉnh hình răng, tư vấn sức 
khỏe.  
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(210) 4-2018-23693 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Trang  (VN) 
380F Nguyễn Thái Học, tổ 1, khu vực 1, 

phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ cung cấp mỳ ý, mỳ sợi, mỳ ống, bánh pizza (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2018-23694 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 4.5.1; 

4.5.3 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Dũng Vương  (VN) 
Số 78, đường số 1, khu nhà ở thương mại 

Đường Sắt, khu phố Thống Nhất 1, 

phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng, bàn, ghế, giường, tủ, 

kệ, đồ gốm, đồ trang trí nội ngoại thất; đại lý ký gửi hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-23696 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thủy Lê   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Him 

Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. 
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(210) 4-2018-23699 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 8.1.1; A2.1.23; 2.1.30; A2.1.17; 2.5.2 

(731) Vũ Thị Ninh   (VN) 
CH C2412, tháp C, tòa nhà Golden 

Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 

LEGAL LLC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh ngọt, bánh mỳ, kem lạnh, chế phẩm ngũ cốc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

quán trà sữa; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-23701 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Tô Hồng Đức  (VN) 
60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, khảo sát kinh doanh thương 

mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thông tin về các địa điểm ăn uống lên mạng, quán cà phê, 

nhà hàng, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-23702 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.3.2; 26.1.1 

(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 
B7 khu Nam Long, phường Phú Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các hàng hóa sau: áo thun, quần, áo lạnh mùa đông.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1705 

(210) 4-2018-23705 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 

(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lam Trà  (VN) 
Số 2 ngách 37, ngõ 1277, đường Giải 

Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; mua bán xăng dầu, 

dầu mỏ, khí đốt, khí hóa lỏng (nhiên liệu động cơ), mua bán máy móc xây dựng, mua bán 

cao su, mua bán tơ, xơ, sợi dệt,  mua bán vải, quần áo và giày dép, mua bán phế liệu, phế 

thải kim loại, phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-23707 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đen, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Layer Clean 
Việt Nam  (VN) 
Số 18, ngách 54/17 TT Bộ Công an 

B682, phố Bùi Xương Trạch, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2018-23708 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.5.4; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Ngô Thùy Dương  (VN) 
Số 510-K1, tập thể Thành Công, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp (mát xa chăm sóc sắc đẹp); dịch vụ vật 

lý trị liệu (chăm sóc sắc đẹp); dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay; tư vấn sức 

khỏe.  
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(210) 4-2018-23709 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zento Việt Nam  
(VN) 
44 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công, súng phun 
sơn, thiết bị phun xịt, máy bơm, máy khí nén, súng phóng [dụng cụ cầm tay], súng phun 
[dụng cụ cầm tay].  

 

Nhóm 11: Thiết bị cấp nước và mục đích vệ sinh, sen vòi tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, 
ống dẫn khí. 

 

 
(210) 4-2018-23710 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thiên Nga   (VN) 
208/7/10 Võ Văn Hát, phường Long 
Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo, quần áo lót nữ.  
 

 
(210) 4-2018-23711 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.2; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH J-SPORT VIETNAM  
(VN) 
254B Nguyễn Đình Chiểu, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thiết bị thể thao, quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-23712 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TQK Việt Nam  
(VN) 
Khu Cây Vông, thôn Thượng Thụy, xã 
Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất. 
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(210) 4-2018-23713 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Giọt Vàng  (VN) 
Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm; tinh dầu sả; tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu bưởi; tinh dầu quế.  

 

 
(210) 4-2018-23714 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Nâu, trắng. (540) 

  

(731) Cao Thị Trang  (VN) 
Căn hộ S1-12b11, CC Seasons Avenue, 
khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví cầm tay; ba lô; vali; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu 

giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); 
khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2018-23715 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.4.24; 3.4.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, sữa, da bò, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguồn Nhiệt 
Đới  (VN) 
334 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm chế biến từ thịt bò; bò viên.  
 

Nhóm 35: Mua bán bò viên.  
 

 
(210) 4-2018-23716 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.5; 

26.11.22; A16.1.5 
(591) Hồng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VITICOM Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán linh kiện máy vi tính; cho thuê máy và thiết bị 

văn phòng; dịch vụ giới thiệu, cung ứng việc làm lao động giúp việc nhà.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy vi tính; lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị 

văn phòng; xây dựng công trình, nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ sửa chữa nhà; dịch vụ vệ 

sinh nhà xưởng và các thiết bị công nghiệp. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin viễn thông; dịch vụ thông tin có liên quan đến hình thức 

thương mại điện tử; dịch vụ cuộc gọi định tuyến; tin nhắn thông báo ngắn (sms) và các 

thông báo phát rộng gửi cho bên thứ ba là người điều khiển phương tiện cơ giới địa 

phương nằm trong vùng lân cận của người sử dụng điện thoại di động. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt 

phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tạo và duy trì trang web cho người khác. 
 

 
(210) 4-2018-23717 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Thế  (VN) 
36C/37/39 đường 762 Hồng Bàng, 

phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực, giấy, đề can, băng keo, máy in, màng mỏng bằng chất dẻo dùng 

để bao gói. 
 

 
(210) 4-2018-23718 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 8.1.18; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng, xanh lá mạ, trắng, vàng da 

cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kem Tràng 
Tiền  (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; hộp bằng 

giấy hoặc bìa cứng; màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các 

khay hàng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy bao gói; vật liệu đóng gói 

[lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông; bìa cứng đã gập bằng giấy.  
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(210) 4-2018-23720 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A5.11.2 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Quảng Hà  (VN) 
Kp 1, phường Long Tâm, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 31: Đông trùng hạ thảo tươi.  
 

 
(210) 4-2018-23721 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nhân  (VN) 
Thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, thắt lưng (trang phục), giày, dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2018-23722 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính Việt ¸  
(VN) 
36/8 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

 
(210) 4-2018-23723 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính Việt ¸  
(VN) 
36/8 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

 
(210) 4-2018-23724 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Harati  (VN) 
D21/567 ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2018-23725 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV Posy 
Beauty  (VN) 
Số 58 đường Nghĩa Hưng, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 10: Máy rửa mặt.  
 

 
(210) 4-2018-23726 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.5.20; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Việt Hòa  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2018-23727 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 
(591) Tím, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh giấy Việt Đức  (VN) 
Khu phố Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau.  
 

 
(210) 4-2018-23728 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.8; 25.7.25; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sơn Ngân   (VN) 
Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau; giấy ví.  
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(210) 4-2018-23730 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nasaki Việt Nam   (VN) 
Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)  Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ngói (không bằng kim loại); gạch 

không nung; vật liệu lợp mái (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2018-23731 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh  HARATI  (VN) 
D21/567 ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 

 
(210) 4-2018-23732 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Thái Phong  (VN) 
2/11 đường số 36, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ. 

 

 
(210) 4-2018-23733 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại SABI  (VN) 
Số 673, tổ 40C, khu phố 4, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)  Nhóm 03: Xà phòng khử mùi; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 

cho mục đích y tế; chất làm mềm vải; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ rửa); dung 
dịch cọ rửa. 
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(210) 4-2018-23734 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.5.1; 1.15.23 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Shop Thực 
Dưỡng Sen Hồng  (VN) 
Số 143, quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, bánh, bột gạo lức, bộ sắn dây, bột thảo mộc, cà phê, chanh muối, 

mơ muối, nui ống, cháo, bún, phở, hủ tiếu, gạo lức, ngũ cốc, dầu mè, muối, tương. 
 

 
(210) 4-2018-23735 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.21 
(591) Hồng, đỏ, cam, xanh lá, xanh dương, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ số 
GENERLAB  (VN) 
Số 4 đường N4, khu dân cư Mêga Khang 
Điền, phường Phú Hữu, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử cho trẻ em có thể tải xuống; phần mềm giáo dục có thể 
tải xuống được; ứng dụng để giáo dục, giải trí cho trẻ em có thế tải xuống được cho điện 
thoại di động, máy tính bảng và thiết bị di động điện tử khác. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy cho trẻ em; thông tin giáo dục; biên tập, dàn 
dựng băng hình có mục đích giáo dục cho trẻ em; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến cho trẻ em, không tải xuống được, cung cấp video trực tuyến cho trẻ em, không tải 
về; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-23736 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí Miền Nam  (VN) 
Lầu 4, PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; nhiên liệu sạch; nhiên liệu sinh học; ethanol (nhiên liệu); nhiên liệu 
diesel sinh học; dầu xăng; chất lỏng khí tự nhiên; khí hóa lỏng; dầu diesel; dầu sưởi ấm 
nhà; xăng không pha chì; dầu xăng mức trung bình; dầu xăng thượng hạng; dầu và mỡ bôi 
trơn dùng trong công nghiệp; dầu thô; dầu bôi trơn; dầu mỏ tinh chế; dầu khí (nguyên liệu 
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thô hoặc tinh chế); benzen; dầu mỏ; ankyl hóa (chất phụ gia xăng dầu không có hóa chất); 
chất lỏng tinh chế (chất phụ gia xăng dầu không có hóa chất); than đá; than cốc. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích và nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyếch trương; tiếp 
thị và quảng bá rộng rãi ra công chúng; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn, tiếp thị, phân phối và xuất khẩu các sản phẩm hóa 
dầu, nhiên liệu, nhiên liệu sạch, chất lỏng tách từ khí tự nhiên, khí dầu lửa hóa lỏng, dầu 
thô, than đá, than cốc. 

 
Nhóm 39: Vận tải tài sản và hàng hóa bằng đường bộ; sắp xếp vận chuyển hàng hoá; cho 
thuê xe cộ chuyên chở; dịch vụ lưu kho; lưu kho, bốc hàng, vận chuyển và phân phát hóa 
chất, sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu, nhiên liệu sạch, chất lỏng tách từ khí tự nhiên, khí dầu 
lửa hóa lỏng, dầu thô, than đá, than cốc.  

 

 
(210) 4-2018-23737 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Công  (VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 1 Đình, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch, kem dưỡng da (mỹ phẩm); dung dịch, kem dưỡng tóc 
(mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2018-23738 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bánh xèo rau 
rừng Trung Sơn   (VN) 
13 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, ấp 
4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2018-23739 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen, xanh ngọc 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Tử Bé 
MUSIC  (VN) 
Tầng 1, số 52 Đông Du, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; dầu thơm; gel (từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; xà phòng; xà phòng khử mùi.  
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Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; thiết bị lưu trữ dữ liệu.  
 

Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn; dịch vụ sáng tác 
nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; đào tạo lại nghề; dịch vụ lồng nhạc.  

 
 

(210) 4-2018-23740 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A11.3.3 
(591) Đen, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngộ  (VN) 
232/8, KP 2, phường Tân Tiến, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2018-23742 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 6.1.2; A6.19.9 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam, vàng, trắng.

(540) 

  

(731) Trần Tuấn Nghĩa  (VN) 
Số nhà 208, tổ 4a, thị trấn Sa Pa, huyện 
Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; cá còn sống; gia súc còn sống; gia cầm còn sống.  
 

 
(210) 4-2018-23743 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 19.7.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên kết Kỳ Lân  
(VN) 
601 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày hàng hóa bán lẻ (rượu, trà, cà phê, nước giải khát, xúc 
xích, phô mai, đồ hộp, bánh kẹo) [không bao gồm vận chuyển]. 

 

 
(210) 4-2018-23744 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kafe Phúc Phúc 
An  (VN) 
Căn hộ A119OT11, tầng 19 tòa A1 
Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-23745 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
VTGO Việt Nam  (VN) 
Số 54 ngõ 9 phố Lương Định Của, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ môi giới vận tải.  
 

 
(210) 4-2018-23746 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Dương Văn Hoàng  (VN) 

Thôn 5, xã Tăng Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước rửa kính; nước lau chùi bếp; chất để tẩy rửa, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch; dung dịch cọ 
rửa.  

 

 
(210) 4-2018-23747 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Điện Bàn  (VN) 
Cụm CN Thương Tín, xã Điện Nam 
Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2018-23748 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 21.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xám, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Lương Hoàng Hưng   (VN) 
259/8 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: các dụng cụ dùng để chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn, cán 
và chuôi gậy đánh gôn, bóng dùng trong môn đánh gôn, và túi đựng các dụng cụ chơi gôn 
(thuộc nhóm này).  

 

Nhóm 35: Mua bán: gậy đánh gôn, giầy, quần áo, dụng cụ thể thao.  
 

Nhóm 41: Đào tạo: dạy chơi gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; dịch vụ 
chơi thể thao cụ thể là chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn.  

 

 
(210) 4-2018-23749 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 9.1.10; A5.3.13; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hot Food  (VN) 
161 đường số 11, khu phố 12, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-23751 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hợp tác xã Thiên Phú  (VN) 

Thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm.  
 

 
(210) 4-2018-23752 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.3.2; 3.9.1; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Trắng, hồng, đỏ, da cam, xanh dương, 

đen, xanh lá cây, nâu, xanh ngọc, xanh 
da trời. 

(731) Hợp tác xã Thiên Phú  (VN) 
Thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm.  
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(210) 4-2018-23753 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phạm 

Như ý   (VN) 
Khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nem chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, cụ thể là nem chua.  
 

 
(210) 4-2018-23754 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
ATA   (VN) 
Tầng 6, số 18A, Ngô Tất Tố, phường Văn
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2018-23755 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 3.7.7; A3.7.24; 1.15.23; 25.7.20; 

26.11.3 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Vũ Quang Huy  (VN) 
69 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội            

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-23757 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.1; 26.1.1; 1.15.23; A24.15.13 
(591) Xanh ngọc, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng công 
nghệ quản lý và xây dựng  
(VN) 
Số 233 Doãn Kế Thiện, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    
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(511)  Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên 
đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo (tập huấn); tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); 
sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo), tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo); đào tạo, 
hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ, giải pháp kỹ thuật để cải thiện và nâng 
cao năng suất chất lượng; đào tạo chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý, năng suất 
chất lượng; đào tạo cán bộ kiểm tra chất lượng (kcs).  

 

 
(210) 4-2018-23758 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SHINSEGAE INC.  (KR) 

63, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và chất chăm sóc da (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho da; chất làm 
se da không chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương dạng đặc để thoa da 
mặt; nước thơm dùng sau khi cạo râu; kem dưỡng da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm 
cho da; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng; chế phẩm và 
chất chăm sóc da toàn thân (mỹ phẩm); xà phòng dùng để tắm rửa; sữa tắm; nước thơm 
dùng cho cơ thể; gel tắm bồn; kem tẩy sạch cơ thể; chế phẩm và chất chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; dầu xả cho tóc; keo xịt tóc; keo bọt làm bóng tóc; keo vuốt tóc; thuốc 
nhuộm tóc; chế phẩm và chất chăm sóc móng; nước sơn lót móng; nước sơn móng; chất 
tẩy sơn móng; nước sơn bóng phủ; nước sơn làm chắc móng; mỹ phẩm; nước hoa; nước 
thơm cologne; chế phẩm đánh răng; sản phẩm mỹ phẩm làm trắng răng; bút chì dùng để 
làm trắng răng; miếng dán làm trắng răng; nước rửa bát. 

 

 
(210) 4-2018-23759 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SHINSEGAE INC.  (KR) 

63, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng và dụng cụ nhà bếp và gia dụng; lược và bọt biển; bàn chải 
(ngoại trừ bút lông để vẽ); vật liệu dùng để làm bàn chải; sản phẩm dùng cho mục đích 
làm sạch, cụ thể là miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); nút bằng sứ; biển hiệu bằng sứ 
hoặc thủy tinh, đất nung; thiết bị điện dùng để thu hút và diệt trừ côn trùng; lồng chim; 
vật dụng để xỏ giày ống, móc để giúp cho việc cài khuy; chuồng cho vật nuôi trong nhà; 
dụng cụ mỹ phẩm; chỉ tơ nha khoa; chậu hoa; găng tay làm vườn; vườn ươm trong nhà 
(vườn trồng cây); đồ dùng tẩy trang; dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc; hộp 
đựng phấn bỏ túi; hộp đựng đồ trang điểm; bẫy ruồi; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; cốc 
bằng giấy; ấm trà; chảo nấu ăn, không dùng điện; chảo và bình có thể mang đi được dùng 
cho cắm trại; bình xịt; nùi bông để thoa phấn; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bàn chải cạo râu.  
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(210) 4-2018-23760 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHINSEGAE INC.   (KR) 

63, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, dầu gội, xà phòng dùng để tắm rửa, sản 

phẩm làm sạch thân thể và kem đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản 

phẩm kể trên; dịch vụ cửa hàng bán hạ giá hàng hóa kể trên; trưng bày sản phẩm; dịch vụ 

cửa hàng tổng hợp bán các hàng hóa kể trên; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại siêu thị bán 

hàng hóa kể trên; dịch vụ siêu thị bán hàng hóa kể trên; dịch vụ cửa hàng tiện lợi bán lẻ 

hàng hóa kể trên.  
 

(210) 4-2018-23761 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) SHINSEGAE INC.  (KR) 

63, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 

of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 

vụ cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ tư vấn trang điểm 

trực tuyến; dịch vụ chăm sóc da bằng mỹ phẩm; dịch vụ chăm sóc da mặt bằng mỹ phẩm; 

dịch vụ chăm sóc móng tay; dịch vụ spa sức khỏe (dịch vụ chăm sóc sức khỏe), cụ thể là 

dịch vụ chăm sóc cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp (mát-xa).  
 

 
(210) 4-2018-23762 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.1; A3.1.24 

(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH Ban - Jing  (VN) 
273/6/1/15 Tân Hòa Đông, khu phố 14, 

phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
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(210) 4-2018-23763 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kelly 
Perfurm Et CosmÐtique  (VN) 
Phòng 905-9 tầng 9 Sky City Tower A, 
số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm 
không chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2018-23764 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng Alena  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm năng lượng mặt trời các loại như sau: điện mặt trời, pin 
năng lượng, chảo thu nhiệt, tấm pin năng lượng mặt trời, hộp thu năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2018-23765 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng Alena  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện.  

 

 
(210) 4-2018-23766 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng Alena  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện.  
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(210) 4-2018-23767 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng Alena  (VN) 
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện.  

 

 
(210) 4-2018-23768 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xã hội Kendo 
Association Việt Nam   (VN) 
74/26 đường Bùi Quang Là, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi thể thao; tổ chức và điều khiển 
hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe). 

 

 
(210) 4-2018-23771 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; 1.15.15; 26.4.3 
(591) Tím, vàng, trắng, hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-23772 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; 26.1.1; 1.15.15; A24.15.15; 

24.15.1; A3.13.7; A3.13.23; A3.13.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh, đen, cam. 

(540) 

 

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 

nắng; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-23774 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.8; 26.1.1; 1.15.23; 26.13.1; 

2.9.14 

(591) Trắng, cam, vàng, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 

dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
 

(210) 4-2018-23775 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.13.5; 1.15.23; 26.13.1; 1.15.15; 26.4.2; 

26.5.4; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 

nắng; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-23776 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.14; 25.7.25; 26.13.1; A26.11.8; 

1.15.23 

(591) Xanh lá cây, trắng, trắng xám. 

(540) 

 

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 

Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 

nắng; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2018-23777 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; 26.4.2; A5.13.8; A5.3.13; 5.3.16; 

5.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, màu gỗ. 

(540) 

 

(731) Đồng Đức Cảnh   (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 
dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-23778 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; 1.15.23; 2.9.14; 26.4.2; A26.11.8
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; phấn làm trắng; chế phẩm chống 
nắng; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-23779 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  

(JP) 
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; thuốc tẩy giun tròn; thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2018-23780 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23781 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23782 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Số 8 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23783 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23784 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 

dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-23785 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
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phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2018-23786 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng dược phẩm, 
dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng 
cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây 
truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: 
mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống 
loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng 
da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; 
mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm; giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, kể cả 
trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2018-23787 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.7.9; 1.15.15; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng, vàng nhạt, hồng nhạt, trắng, hồng, 

tím, đen, tím nhạt. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-23788 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.1.16; 1.15.15; A5.1.5 
(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, xanh lá cây, 

xanh cốm, xanh lá cây đậm, trắng, hồng 
nhạt. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23789 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 25.1.25; 24.1.1; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

mạ, đen, vàng nhạt, vàng. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23790 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A19.11.11; A5.3.13; 

24.1.1; 2.9.25; 25.1.25 
(591) Vàng cam, trắng, xanh than, hồng, xanh 

dương, xanh đen, vàng cam nhạt, xanh 
nhạt. 

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Hoàng Gia   (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23792 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; 26.1.1; A25.7.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất đầu 
tư thương mại xuất nhập 
khẩu Nhật Minh  (VN) 
1/2/18 Phạm Quý Thích, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, mũ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-23793 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư 
Centerland  (VN) 
Số 25, đường 2C, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; cung cấp chỗ ở tạm thời; và bao gồm 
các dịch vụ cụ thể: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-23794 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư 
Centerland  (VN) 
Số 25, đường 2C, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; cung cấp chỗ ở tạm thời; và bao gồm 
các dịch vụ cụ thể: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-23795 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư 
Centerland  (VN) 
Số 25, đường 2C, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; cung cấp chỗ ở tạm thời; và bao gồm 

các dịch vụ cụ thể: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-23798 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.17.5; 24.17.25 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 

(731) 7-ELEVEN, INC.  (US) 

3200 Hackberry Road, Irving, Texas 

75063, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi lưới cho mua sắm; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi mua hàng; túi xách; 

túi xách to (túi đi mua hàng); túi đựng đồ vệ sinh cá nhân rỗng. 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân; tạp dề (trang phục); găng tay 

(trang phục); khăn quàng cổ; đồng phục. 

 

Nhóm 35: Cửa hàng tiện ích bán lẻ túi xách, túi lưới cho mua sắm, túi có bánh xe để đi 

mua hàng, túi mua hàng, túi đựng hàng tạp hóa có thể tái sử dụng, túi xách to (túi đi mua 

hàng), túi đựng đồ vệ sinh cá nhân rỗng, quần áo (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi ở chân, 

túi của quần áo (túi cho trang phục), áo phông, đồng phục, tạp dề (trang phục), găng tay 

(trang phục), khăn quàng cổ; quảng cáo; dịch vụ thương mại hóa sản phẩm, cụ thể là giới 

thiệu sản phẩm; và phân phát hàng mẫu. 
 

 
(210) 4-2018-23799 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A11.3.3; 1.15.15; 25.7.25; 25.1.25; 

1.15.21 

(591) Nâu, vàng nâu, xanh lá, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh 

Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, cụ thể: đồ uống giải khát không cồn có chứa hương vị 

cà phê, trà, sữa (trà sữa), đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác 

để làm đồ uống. 
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(210) 4-2018-23800 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 5.1.1; A5.1.16; A19.11.25 
(591) Vàng, vàng nâu, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, tím, trắng. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23801 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại CG 

Việt Nam    (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23802 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại CG 

Việt Nam    (VN) 
Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1731 

(210) 4-2018-23803 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23804 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, ghi.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần APPOTA  (VN) 
71 Đặng Văn Ngữ, phường Hải Cảng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có thể tải xuống; phần mềm 
ứng dụng cho máy tính bảng, có thể tải xuống, phần mềm ứng dụng trên mạng internet, 
chương trình phần mềm máy vi tính, được ghi.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn, tổ chức, quản lý lao động để tối ưu hóa 
hiệu suất công việc; dịch vụ quản lý tư liệu bằng máy tính; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 
thương mại hoặc công nghiệp, tư vấn quản lý nhân sự; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-23805 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần APPOTA   (VN) 
71 Đặng Văn Ngữ, phường Hải Cảng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có thể tải xuống; phần mềm 
ứng dụng cho máy tính bảng, có thể tải xuống, phần mềm ứng dụng trên mạng internet, 
chương trình phần mềm máy vi tính, được ghi.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn, tổ chức, quản lý lao động để tối ưu hóa 
hiệu suất công việc, dịch vụ quản lý tư liệu bằng máy tính; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp 
thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính.  
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(210) 4-2018-23806 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 24.1.1; A26.3.5 
(591) Đen, xanh dương, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GUVINA  (VN) 
Số nhà 11, tổ dân phố Hoàng 5, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bếp nấu; đèn điện; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa.  
 

 
(210) 4-2018-23807 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Siêu 
tưởng Việt Nam  (VN) 
Số nhà 82, ngõ 53 phố Yên Lãng, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện, phụ kiện điện thoại.  
 

 
(210) 4-2018-23811 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.25; 26.1.2; A26.11.8 
(731) LAI, PO-WEN  (TW) 

No. 35, Sec. 1, Taiwan Blvd., Central 
Dist., Taichung City 40046, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu 
nhỏ; dịch vụ nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ phòng trà.  

 

 
(210) 4-2018-23812 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3; 4.5.4; 4.5.21; 9.1.10 
(731) GUANGZHOU HUADUO NETWORK 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
24/F Tower B-1, Wanda Plaza, #79 
Wanbo 2nd Rd., Panyu District, 
Guangzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm trò 
chơi máy tính; chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương tác, ứng dụng di động 
có thể tải xuống được; thiết bị truyền thông mạng; tai nghe cá nhân sử dụng cho hệ thống 
truyền phát âm thanh; thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số; chương trình máy tính 
để chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video; máy thu thanh và thu hình; thiết bị để đọc các 
vật ghi âm thanh và hình ảnh; thiết bị đọc sách điện tử, tệp tin âm nhạc có thể tải về được; 
điện thoại thông minh.  

 

Nhóm 38: Truyền âm thanh, video và thông tin; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 
toàn cầu cho người sử dụng, truyền thông tin thông qua mạng quốc gia và quốc tế; truyền 
tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trên internet; truyền thông tin thông qua hệ thống liên lạc video, truyền 
video theo yêu cầu; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ 
chương trình truyền hình thông qua mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức trò chơi; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính; thông tin giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; sản xuất phim, trừ phim 
quảng cáo; dàn dựng băng video; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản các nội dung xã luận của 
trang web có thể truy cập được thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp video trực 
tuyến, không tải về được; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về được; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-23813 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Thành  (VN) 
38 Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không baog gồm vận chuyển) gel bôi trơn (dùng cho mục 
đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-23814 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH the ART OF 

BEAUTY  (VN) 
Tòa nhà số 5, công viên bến du thuyền 
quốc tế, đường Nguyễn Cơ Thạch, 
phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2018-23815 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

B.V.  (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, The Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; sáp ong 
dùng cho mục đích dược phẩm; lactoza dùng cho mục đích dược phẩm; sữa bột cho trẻ sơ 
sinh; sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-23816 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm VME  
(VN) 
132 đường số 9, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-23819 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần ODS  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà trụ sở điều hành và 
trung tâm thương mại Viettel, số 285, 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; cho thuê máy móc thiết 
bị văn phòng (trừ máy tính và máy fax); mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
cụ thể: mua bán các sản phẩm điện tử, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cấp và 
thiết bị phụ kiện mạng viễn thông, mạng vi tính, thiết bị thí nghiệm.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt máy 
móc; lắp đặt hệ thống viễn thông, lắp đặt máy vi tính; bảo trì máy vi tính; sửa chữa máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi.  

 

Nhóm 38: Hoạt động viễn thông không dây; hoạt động viễn thông có dây; hoạt động viễn 
thông vệ tinh; đại lý dịch vụ viễn thông; hoạt động của các điểm truy cập internet.  

 

Nhóm 42: Xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ 
thống máy vi tính; hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy vi 
tính cụ thể là nghiên cứu và triển khai cho người khác; dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu cho 
thuê; cho thuê máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-23820 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản MGI GLOBAL  (VN) 
242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động 
sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản.  

 

 
(210) 4-2018-23821 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản MGI GLOBAL    (VN) 
242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và 
thăm dò dư luận; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn lập kế hoạch kinh doanh; 
dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách khàng. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn máy vi tính; quản trị 
hệ thống máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1736 

(210) 4-2018-23822 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.6; 14.1.1; 26.1.1; 26.1.4 
(731) SPACELAB INTERNATIONAL 

LIMITED  (HK) 
5/F Hong Kong Trade Centre, 161-167 
Des Voeux Road Central, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2018-23823 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.10 
(731) TIENS GROUP CO., LTD.  (CN) 

Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, Tianjin, 
China, 301700 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu xả tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc; thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc; dầu 
gội.  

 

 
(210) 4-2018-23824 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) TIENS GROUP CO., LTD.  (CN) 

Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, Tianjin, 
China, 301700 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu xả tóc; nước xức tóc, chế phẩm uốn tóc; thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc; dầu 
gội khô.  

 
 

(210) 4-2018-23826 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A3.4.24; 3.4.1 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Đức Minh  (VN) 
Số 230 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.   
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(210) 4-2018-23827 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 2.3.1; 2.1.1; 4.5.2; 4.5.3
(591) Xanh đen đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Đức Minh  (VN) 
Số 230 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-23828 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) DUO HUG INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 

No.13-3, xinyi st., xinshi dist., tainan 

city, taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm cho việc chăm sóc da; kem làm trắng da; mặt nạ 
làm đẹp; tinh dầu; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-23829 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(731) DUO HUG INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 

No.13-3, xinyi st., xinshi dist., Tainan 

city, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xông 
hơi cho mục đích y tế; găng tay dùng để xoa bóp; dụng cụ chỉnh hình.  

 
 

(210) 4-2018-23830 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 04: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 

đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi 

ấm dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ.  

 

Nhóm 11: Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu.  

 

Nhóm 12: Xe cộ mặt đất; xe ô tô; xe tiện ích vượt địa hình, có kết cấu nhẹ; xe máy; xe 

scutơ; xe máy ba bánh; xe scutơ ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 

xăng; xe đạp; xe đạp điện; xe đạp, hỗ trợ chạy điện và có bàn đạp; tất cả các loại xe địa 

hình; xe máy chạy trên tuyết; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn 

dùng cho người tàn tật; tàu và thuyền; tàu thủy cá nhân; máy bay; máy bay trực thăng 

công nghiệp không người lái; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe ô tô; xe ô tô 

thể thao; xe điện; xe thùng (xe nhỏ gắn vào bên cạnh một xe mô tô, cho một hành khách 

ngồi); xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thủy; du thuyền; phương tiện giao 

thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; các thành 

phần và bộ phận cấu tạo các sản phẩm nói trên thuộc nhóm 12.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, nhiên liệu, dầu bôi 

trơn và mỡ bôi trơn.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô, 

dịch vụ tài chính.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ trên bộ, xe ô tô, xe máy; làm sạch xe « 

tô; đánh bóng xe ô tô.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; cho thuê ô tô; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; thông 

tin vận tải.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, cụ thể là thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế 

nội thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên 

cứu cơ khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-23831 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) INOVA PHARMACEUTICALS 

(SINGAPORE) PTE. LIMITED  (SG) 

10 Eunos Road 8, #08-02, Singapore 

Post Centre (North Lobby), Singapore 

408600 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược để làm giảm và điều trị các triệu chứng cảm 

lạnh, ho và cảm cúm; viên ngậm và kẹo ngậm có chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-23832 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm công 

nghệ cao ZENCOS VIETNAM (VN)
14 đường số 2, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội; sữa tắm; son môi, phấn trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề mỹ phẩm; đào tạo nghề trang điểm, chăm sóc da và tóc, 
tạo mẫu tóc, cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-23833 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm công 

nghệ cao ZENCOS VIETNAM (VN)
14 đường số 2, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội; sữa tắm; son môi, phấn trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-23834 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm công 

nghệ cao ZENCOS VIETNAM (VN)
14 đường số 2, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội; sữa tắm; son môi, phấn trang điểm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-23835 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Tím, tím đậm, xám. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm công 

nghệ cao ZENCOS VIETNAM  
(VN) 
14 đường số 2, khu đô thị Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề mỹ phẩm, đào tạo nghề trang điểm, chăm sóc da và tóc, 
tạo mẫu tóc, cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-23836 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) LAURENT DEFLANDRE  (FR) 

42 rue des Ormeaux, 89100 Soucy, 
France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện đào tạo; sắp xếp và tổ chức hội thảo; khóa đào tạo từ xa; thông tin về 
giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-23837 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CHEE WAH CORPORATION 

BERHAD  (MY) 
6428, Lorong Mak Mandin Tiga, Mak 
Mandin Industrial Estate, 13400 
Butterworth, Penang, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy thành phẩm; văn phòng phẩm; vở bài tập; sách có bìa cứng; vở nháp; vở 
tập vẽ; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; sổ ghi chép; giấy tập; giấy cuộn; vật liệu của họa 
sỹ, cụ thể là đĩa đựng màu nước cho hoạ sỹ. 
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(210) 4-2018-23841 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, đen, ghi xám, trắng. 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez, Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột và 
các chế phẩm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, mật ong, mật đường, 
men, bột nở, muối, mù tạt, dấm, nước xốt, gia vị, kem lạnh. 

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống từ hoa 
quả hoặc rau củ, si-rô dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-23842 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, đen, ghi xám, trắng. 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION  (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez, Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột và 
các chế phẩm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, mật ong, mật đường, 
men, bột nở, muối, mù tạt, dấm, nước xốt, gia vị, kem lạnh   

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống từ hoa 
quả hoặc rau củ, si-rô dùng cho đồ uống.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2018-23847 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.2; 25.5.3 
(731) FITNESS FACTORY PTE. LTD.  (SG) 

82 Boat Quay, #02-01, 049870 Singapore

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn liên quan đến dinh dưỡng; tư vấn liên quan đến chăm sóc sức 
khỏe; cung cấp tiện nghi luyện tập nhằm mục đích phục hồi sức khỏe; dịch vụ lên kế 
hoạch cho các chương trình điều trị giảm cân; dịch vụ điều trị giúp thon gọn hình thể; 
hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng và ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2018-23849 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) FITNESS FACTORY PTE. LTD.  (SG) 

82 Boat Quay, #02-01, 049870 Singapore

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn liên quan đến dinh dưỡng; tư vấn liên quan đến chăm sóc sức 

khỏe; cung cấp tiện nghi luyện tập nhằm mục đích phục hồi sức khỏe; dịch vụ lên kế 
hoạch cho các chương trình điều trị giảm cân; dịch vụ điều trị giúp thon gọn hình thể; 
hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng và ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2018-23850 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ACO BAKERY INC.  (US) 

5882 57th Drive, Maspeth, NY 11378, 
USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ món tráng miệng và kem lạnh và dịch vụ cung cấp 
món tráng miệng và kem lạnh do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-23854 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 11.3.18; A11.3.7; 5.7.24; 5.9.24 
(591) Tím, đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, 

da cam, xám. 
(731) Công ty TNHH Lồng Bàn  (VN) 

K70/14 Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: thực phẩm (thực phẩm tươi sạch, thực phẩm đã qua chế 
biến và bảo quản), đồ uống (nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, đồ uống có cồn, đồ 
uống không cồn, bia).  
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(210) 4-2018-23855 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nguyễn Duy Sáu  (VN) 

Xóm 2, thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, 
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ gia dụng cụ thể cọc màn rút bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-23856 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.20; 24.1.1; 5.13.4; 2.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ đô, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Nguyễn Phúc 

Thế Gia  (VN) 
Số 51 ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ trung tâm tiếng anh; dịch vụ giảng dạy bằng 
tiếng anh. 

 

 
(210) 4-2018-23858 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH   (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon sz, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)  Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2018-23859 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH   (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1744 

(511)  Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2018-23860 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH  (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)  Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2018-23861 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH  (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)  Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2018-23863 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Dương Văn Thành  (VN) 

Khu dân cư mới, đội 13, thôn Hành Lạc, 
thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa.  
 

 
(210) 4-2018-23865 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng nâu đất. 

(540) 

  

(731) Ngô Khánh Li  (VN) 
Số 12B03, tòa nhà Park 8, khu đô thị 
Time City, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)  Nhóm 05: Chất mài mòn răng; chất trám răng; vật liệu để in dấu răng; men phủ dùng trong 

nha khoa; chất kết dính dùng cho răng; sáp để làm khuôn dùng cho nha sỹ; cao su dùng 

cho mục đích nha khoa; sứ dùng làm răng giả; vật liệu để hàn răng. 

 

Nhóm 10: Ghế bành của nha sỹ; hàm nhân tạo; răng giả; bộ răng giả; thiết bị mài dùng 

trong nha khoa; thiết bị khoan răng; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị nha khoa dùng 

điện; gương cho nha sỹ; thiết bị chỉnh răng; đinh ghim, kẹp, chốt cho răng giả; vật dụng 

bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa; vật dụng để cạo lưỡi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 

y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dich vụ nha khoa; chăm sóc sức 

khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ cắt, sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch 

vụ trị liệu; dịch vụ trang điểm; triệt lông bằng sáp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng. 
 

 
(210) 4-2018-23866 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A26.1.18 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, nâu, cam, xanh 

ngọc. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thanh Tuyết Sơn  (VN) 
256 Núi Thành, phường Hoà Cường Bắc, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-23867 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.7; 26.15.15; A18.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn IPATH  
(VN) 
Số 21b tổ 22, ngõ 329, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 

lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý; quản lý 

quyền tác giả; tư vấn sở hữu trí tuệ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23868 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bánh kem Pháp  

(VN) 
Số 11 đường số 12, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh kem; bánh ngọt. 
 
 

(210) 4-2018-23870 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.7; 26.4.2; 26.4.1 (540) 

  

(731) Phạm Quốc Huy  (VN) 
Lô số 7-278 Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-23871 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Phòng 1537 tòa nhà Bắc Hà, số 17 Tố 
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ bao gồm: bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, bàn phấn.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu đồ gỗ mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2018-23873 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Huy  (VN) 
B20, BT2, khu đô thị mới Mỹ Đình II, tổ 
dân phố số 12, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1747 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-23874 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.13 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Lúa Sài Gòn  

(VN) 
28-30-32 đường Nguyễn Cơ Thạch, 
phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh doanh nhà hàng, quán cà 

phê.  
 

 
(210) 4-2018-23875 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.6; 3.1.16 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Đình Khoa  (VN) 

Số 2F Nguyễn Sĩ Cố, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa; bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-23876 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.6; 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; A11.3.3 
(591) Vàng, đen. 
(731) Nguyễn Đình Khoa  (VN) 

Số 2F Nguyễn Sĩ Cố, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa; bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23877 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hoàng Thị Yến  (VN) 

82/1 Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; 
băng vệ sinh; gạc y tế; dầu gió. 

 
 

(210) 4-2018-23878 (220) 18.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 23.1.1; 25.1.25; 4.3.9; 

3.7.10; 25.1.6; 4.3.5 
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2018-23879 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.2.7; A7.1.12; 7.1.24; 26.13.25 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Hưng Thịnh 
Phát  (VN) 
Ngõ 226, thôn Kim Quan, xã Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm thanh định hình. 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu và mua bán nhôm thanh định hình. 
 
 

(210) 4-2018-23880 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tổng kho sàn 
gỗ Quảng Ninh  (VN) 
¤ số 8 lô B04 khu dân cư Ao Cá, phường 
Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn; ván sàn gỗ; sàn, không bằng kim loại; sàn lát, không bằng kim 
loại; ván lát sàn gỗ; tấm gỗ lát. 

 

 
(210) 4-2018-23881 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Quang 
Thái  (VN) 
153 Ngũ Nhạc, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 
 
 

(210) 4-2018-23882 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thúy An  (VN) 
Hẻm 544 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2018-23883 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.3; A1.1.10; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thúy An  (VN) 
Hẻm 544 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2018-23884 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thúy An  (VN) 
Hẻm 544 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán 

ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-23885 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; A11.3.3; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thúy An  (VN) 
Hẻm 544 Cách Mạng Tháng 8, phường 

Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán 

ăn tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-23886 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 9.7.1; A5.11.5 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông trùng 
hạ thảo Vina  (VN) 
2343/2A Vườn Lài, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi sấy khô dùng làm thực phẩm; nấm linh chi đã được chế biến 

thành dạng bột dùng làm thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-23887 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.1.1; 25.1.6; A1.1.10; A5.5.20; 

A5.3.13; 26.11.3 

(591) cam, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông trùng 
hạ thảo Vina  (VN) 
2343/2A Vườn Lài, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo sấy khô dùng làm thực phẩm; đông trùng hạ thảo đã được 

chế biến thành dạng bột dùng làm thực phẩm. 
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(210) 4-2018-23888 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.8; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tie Việt Nam  

(VN) 
145/57/8 Hương lộ 80B, tổ 19, ấp 3, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và công nghiệp; thiết bị xử lý 

cáu cặn bằng cuộn điện từ và điện phân dùng cho hệ thống xử lý nước và nước thải. 
 

(210) 4-2018-23889 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Việt á Power 

Tools  (VN) 
Số 44-44A đường số 1, KP2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh thương mại máy mài, máy đánh bóng, máy khoan, máy 

đục, máy cưa, máy cắt, máy chà nhám, máy phay, máy bào, máy khò hơi nóng, máy vặn 
ốc, máy cân bằng lazer, máy hàn, máy nén khí, máy bắn, máy gỡ đinh, máy bắn vít. 

 

 
(210) 4-2018-23890 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; A7.1.12; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, vàng, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 

Gòn Cát Tường  (VN) 
LE-03.71 tháp E, tòa nhà Lexington 
Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn về bất động sản; môi giới bất động 

sản; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2018-23891 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 1.7.6; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Hậu  (VN) 
Số 35 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ làm nail. 
 

 
(210) 4-2018-23892 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.2; 26.1.1; A17.1.2; A17.5.21 
(591) Xanh, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Olabay Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-
2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ 
hành quốc tế; đại lý du lịch; dịch vụ hỗ trợ du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-23893 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Tím, xanh lá cây, vàng, xanh dương, trắng.

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương hiệu Phan Gia  (VN) 
75/20/93 đường An Phú Đông 09, khu 
phố 01, phường An Phú Đông, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu, bán buôn và bán 
lẻ đồ chơi; trưng bày để bán đồ chơi siêu thị và cửa hàng chuyên doanh. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình khu vui chơi; lắp đặt khu vui chơi trong nhà và ngoài 
trời; bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa khu vui chơi trong nhà và ngoài trời. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tiêu khiển cho mọi người; dịch vụ giải trí trong nhà và 
ngoài trời; tổ chức buổi tiệc; trình diễn (giải trí); tổ chức sự kiện cho mục đích giải trí. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ xây dựng khu vui chơi; thiết lập bản vẽ công nghiệp khu vui 
chơi; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2018-23894 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.1; 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Tư Quyết  (VN) 

Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2018-23895 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH METACO Trường 
Văn  (VN) 
Số 10, ngõ 1, khu tập thể nhà máy nước 
Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 
spa.  

 

 
(210) 4-2018-23896 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại ITAL  
(VN) 
K2-1, KCN Tân Kim mở rộng, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các mặt hàng tiêu dùng bao gồm: bia, đồ uống có 
cồn, nước ngọt, nước tăng lực, nước ép trái cây, nước trà đóng trai, nước yến, nước 
khoáng, nước dinh dưỡng, cà phê hòa tan, cà phê pha phin, trà, ca cao, bột ngũ cốc, sữa 
tươi, sữa bột, sữa đặc, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, muối, đường, tiêu, nước mắm, nước 
tương, tương ớt, tương cà, tương đen, dầu hàu, sa tế, dầu ăn, giấm, bơ thực vật, gia vị tẩm 
ướp, bột làm bánh, bột làm rau câu, bột chiên giòn, mỳ ăn liền, nui, bún, hủ tiếu, phở, 
bánh canh, mỳ ý, nui ý, gạo, pho mát, xúc xích, thịt xông khói, dăm bông, bánh bông lan, 
bánh quy, bánh xốp, bánh gạo, bánh snack, kẹo, kẹo cao su, trái cây sấy, dầu gội, dầu xả, 
kem ủ dưỡng tóc, sữa tắm, xà bông, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, lăn xịt khử mùi, bàn chải 
đánh răng, kem đánh răng, nước súc miệng, nước rửa tay, tăm chỉ nha khoa, giấy cuộn, 
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khăn giấy khô, khăn ướt, bông lấy ráy tai, keo vuốt tóc, dao cạo râu, bọt cạo râu, bao cao 
su, băng vệ sinh, phấn thơm, nước giặt, bột giặt, nước xả vải, thuốc tẩy quần áo, nước rửa 
chén, nước lau nhà, nước lau bếp, nước lau kính, nước tẩy rửa bồn cầu, nước xịt phòng, 
sáp thơm, thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2018-23897 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Luyến 
Đạt  (VN) 
ấp Đay Sô, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-23898 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây và tím hồng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại RED FOX  (VN) 
Lô C19 II Trần Nhân Tông, khu công 
nghiệp dịch vụ Thủy Sản Đà Nẵng, 
phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm; đệm; đệm lò xo. 
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ nệm; vỏ đệm; vỏ gối. 
 

Nhóm 35: Mua bán gối, nệm, đệm, đệm lò xo, khăn phủ giường, vỏ nệm, vỏ đệm, vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2018-23899 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 2.7.9 
(591) Xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển và thương mại nhà 
đẹp Julie  (VN) 
Số 22, ngách 219, ngõ 97 đường Định 
Công Thượng, tổ 2, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; quần tã dùng cho người không tự chủ được; 

miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 

được; khăn vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-23902 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.4; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lucky House 
Việt Nam  (VN) 
Số 110 phố Thái Thịnh, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót.  

 

Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng; vữa; lớp phủ [vật liệu xây dựng].  
 

 
(210) 4-2018-23903 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Nguyễn Bình Dương  (VN) 
Tổ 23 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí ga tự nhiên và ga hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu). 
 

 
(210) 4-2018-23904 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A26.11.9 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Phúc Hưng 
Yên  (VN) 
Thôn Phương Thông, xã Phương Chiểu, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa cuốn bằng kim loại, cửa bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại 

và các phụ kiện như tay nắm, bản lề, khóa cửa, ray trượt; mua bán: cửa khung nhôm kính, 

cửa kính cường lực.  
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(210) 4-2018-23905 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.2.1; 26.13.25 
(591) Cam. 
(731) Công ty cổ phần Two Kings 

Invest  (VN) 
Số nhà 43, lô đất TT4, khu tái định cư 
7.3 và 8.1, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê; nước quả [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống].  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bia; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-23906 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.21; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mạng Lưới Thông 
Minh   (VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-Town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống pos/điện thoại/internet; dịch 
vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài 
chính.  

 
 

(210) 4-2018-23907 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.21; 26.1.2 
(591) Xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mạng Lưới Thông 
Minh   (VN) 
Tầng 16, tòa nhà E-Town Central, số 11 
Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán thông qua hệ thống pos/điện thoại/internet; dịch 

vụ ví điện tử; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 

thông qua ứng dụng điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ qua mạng máy tính; tư vấn tài 

chính.  
 

 
(210) 4-2018-23908 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.23; A26.11.7 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AVA  (VN) 
257 Lê Thị Riêng, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện, tủ lạnh, máy lạnh, bếp ga, nồi cơm điện.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: quạt điện, tủ lạnh, máy lạnh, bếp ga, nồi cơm 

điện.  
 

 
(210) 4-2018-23909 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.11.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ Anh Thư  (VN) 
Số 4 đường 320 Phạm Hùng, phường 5, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2018-23910 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.11.12 

(591) Xanh thiên thanh, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thép Sài Gòn  
(VN) 
Số 5-7 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống bằng 

kim loại; lá và tấm kim loại; ống thép; đai thép; tấm thép. 
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(210) 4-2018-23911 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.8; 3.1.16; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hiệp hội những người nuôi chó 
giống Việt Nam  (VN) 
Số 188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; động vật sống; đồ uống 

cho vật nuôi trong nhà; cám trộn làm thức ăn cho động vật; vật nuôi gây giống (vật nuôi 

để cung cấp giống); bánh qui cho chó; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong 

nhà; thức ăn cho động vật.   

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; chải lông cho động vật; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ 

chải lông cho thú nuôi trong nhà; chăm sóc sức khỏe; trợ giúp về thú y. 
 

 
(210) 4-2018-23912 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.1.8; 3.1.16; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hiệp hội những người nuôi chó 
giống Việt Nam   (VN) 
Số 188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; động vật sống; đồ uống 

cho vật nuôi trong nhà; bánh quy cho chó; cám trộn làm thức ăn cho động vật; vật nuôi 

gây giống (vật nuôi để cung cấp giống); thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong 

nhà; thức ăn cho động vật. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; chải lông cho động vật; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ 

chải lông cho thú nuôi trong nhà; chăm sóc sức khỏe; trợ giúp về thú y. 
 

 
(210) 4-2018-23914 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH AOMEN  (VN) 
Số 35 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-23915 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.6; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BKSHOP  (VN) 
Số 12/47 đường Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ kim hoàn; ngọc trai và đá 
quý.  

 

Nhóm 41: Giáo dục.  
 

 
(210) 4-2018-23916 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.1; 26.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật ECO  
(VN) 
Số 130 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ về cách điện trong xây dựng; lắp đặt, 
bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống điện. 
 

 
(210) 4-2018-23917 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cẩm Duyên  (VN) 
Số 387 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-23918 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Đỗ Vĩnh Lợi  (VN) 
Số 619 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mắt kính, kính áp tròng, kính giãn tròng, quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2018-23919 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.6.6; 3.4.13; 26.3.1 

(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn đầu tư 
Châu Á  (VN) 
Số 82 Bùi Thị Xuân, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; xuất nhập khẩu hàng hóa; mua bán: đèn chiếu sáng, đèn led, đèn 

trang trí, sắt, thép, mi ca, cát, xi măng, tấm bạt che, tấm bạt quảng cáo, camera, vải bạt, 

màn hình led, thép tấm, máy cắt cnc, màn hình ti vi, ti vi. 
 

 
(210) 4-2018-23920 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong   (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 

bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe cộ, tất cả các loại 

phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng.  
 

 
(210) 4-2018-23921 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong    (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 

bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe cộ, tất cả các loại 

phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng.  
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(210) 4-2018-23922 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong    (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 

bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: xe cộ, tất cả các loại 

phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng.  
 

 
(210) 4-2018-23923 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Trúc Tâm  (VN) 
Số nhà 6 ngách 560/65 đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
 

 
(210) 4-2018-23924 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-23925 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.2.7 
(591) Cam đậm, xanh dương đậm, đen, trắng, 

xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
thú y Đắc Phương  (VN) 
Tổ 13, ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện 
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm, thịt lợn, thịt bò (không còn sống).  
 

Nhóm 31: Con giống gia cầm, gia súc.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm an toàn, sạch và có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể: các loại thịt 
gia cầm, trứng gia cầm, thịt lợn, thịt bò; mua bán: con giống gia cầm, con giống gia súc.  

 

 
(210) 4-2018-23926 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ Phân 

phối Tổng hợp Việt Nam   (VN) 
59/1 Đắc Phú, Đắc Lộc, phường Vĩnh 
Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (gạo lứt).  
 

 
(210) 4-2018-23927 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15; 1.15.11 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải du lịch Thuận Phượng  
(VN) 
Số nhà 352, tổ 10B, phường Bắc Sơn, 
thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống).  
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(210) 4-2018-23928 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần INTERIMM  

(VN) 
Phòng 705, tầng 7, tòa nhà The Landmark,
số 5B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là: dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-23929 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần INTERIMM 

(VN) 
Phòng 705, tầng 7, tòa nhà The Landmark,
số 5B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; khảo sát kinh 
doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; xúc tiến thương mại; nghiên 
cứu kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là: dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành [thao diễn]; huấn luyện [đào 
tạo]; thông tin giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến đầu tư; dịch vụ pháp lý liên quan đến cư trú. 
 
 

(210) 4-2018-23930 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 5.7.21; 

25.7.25; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, vàng, trắng, xám, 

xanh lá cây nhạt, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Tấn Lộc  (VN) 
Lô D4, đường K1 nối dài - Khu Công 
nghiệp Cát Lái, cụm II, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1764 

(511)   Nhóm 32: Bột trái cây dùng làm chế phẩm làm đồ uống; bột trái cây hòa tan để làm đồ 
uống; bột chiết xuất từ gừng để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2018-23931 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25; 25.1.25; 

5.9.3; 5.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, cam, trắng, xám, 

nâu nhạt, vàng, cam nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Tấn Lộc  (VN) 
Lô D4, đường K1 nối dài - Khu Công 
nghiệp Cát Lái, cụm II, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bột trái cây dùng làm chế phẩm làm đồ uống; bột trái cây hòa tan để làm đồ 
uống; bột chiết xuất từ gừng để làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2018-23932 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.18; 25.1.25; 

25.7.25; 26.1.1; 5.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, vàng, trắng, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Tấn Lộc  (VN) 
Lô D4, đường K1 nối dài - Khu Công 
nghiệp Cát Lái, cụm II, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bột trái cây dùng làm chế phẩm làm đồ uống; bột trái cây hòa tan để làm đồ 
uống; bột chiết xuất từ gừng để làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2018-23933 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25; 25.1.25; 5.7.12
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, xám, vàng 

nhạt, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Tấn Lộc  (VN) 
Lô D4, đường K1 nối dài - Khu Công 
nghiệp Cát Lái, cụm II, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 32: Bột trái cây dùng làm chế phẩm làm đồ uống; bột trái cây hòa tan để làm đồ 
uống; bột chiết xuất từ gừng để làm đồ uống.   

 

 
(210) 4-2018-23934 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.7.25; 

5.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, xám, vàng 

nhạt, xanh lá cây nhạt, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Tấn Lộc  (VN) 
Lô D4, đường K1 nối dài - Khu Công 
nghiệp Cát Lái, cụm II, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bột trái cây dùng làm chế phẩm làm đồ uống; bột trái cây hòa tan để làm đồ 

uống; bột chiết xuất từ gừng để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-23935 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.7.25; 

5.7.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, vàng, trắng, xám, 

vàng nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Tấn Lộc  (VN) 
Lô D4, đường K1 nối dài - Khu Công 
nghiệp Cát Lái, cụm II, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 32: Bột trái cây dùng làm chế phẩm làm đồ uống; bột trái cây hòa tan để làm đồ 
uống; bột chiết xuất từ gừng để làm đồ uống.   

 

 
(210) 4-2018-23936 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Khang Thịnh  (VN) 
Số 30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm; mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2018-23937 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
nhân lực ngân hàng Việt Nam  
(VN) 
Số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2018-23938 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco   (VN) 
Số 15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-23939 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco  (VN) 
Số 15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23940 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2018-23941 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2018-23942 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23943 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1768 

(210) 4-2018-23944 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
All Rich   (VN) 
142 Trường Sa, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền, mỳ ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, phở ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-23945 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Green 
Solution System  (VN) 
39/73 đường APĐ09, khu phố 1, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; tinh dầu sả chanh; tinh dầu oải hương.  
 

 
(210) 4-2018-23946 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4 
(591) Đen, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn 
HCMBANKER   (VN) 
21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới tài chính; 
dịch vụ cung cấp thông tin về tài chính.  

 

 
(210) 4-2018-23947 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đại Uy  (VN) 
Số nhà 258 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23948 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đại Uy  (VN) 
Số nhà 258 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23949 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đại Uy  (VN) 
Số nhà 258 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23950 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 

Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 11 
Negara Brunei Darussalam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23951 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical   (VN) 
Số 124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23952 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 
Số 124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-23953 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical   (VN) 
Số 124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23954 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển KOTAZA   (VN) 
Số 81/295 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-23955 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) CADILA HEALTHCARE LTD.   (IN) 
Zydus Tower, Satellite cross roads, 

Ahmedabad 380 015, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23956 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-23957 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23958 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDIPRODUCT  (VN) 
Số 4, ngách 26, ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23959 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDIPRODUCT  (VN) 
Số 4, ngách 26, ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-23960 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Sumitech Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 80, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 11: Chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; bệ xí vệ sinh; bộ thu năng lượng 
mặt trời (dùng để đun nóng); quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước, bình lọc nước uống, thiết bị làm lạnh nước, hệ thống 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, vòi hoa sen, chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh], bệ xí vệ sinh, chỗ đi tiểu 
[thiết bị vệ sinh cố định], vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước], ống dẫn [bộ phận của thiết 
bị vệ sinh], vòi nóng lạnh cho ống nước, bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, bộ thu năng lượng 
mặt trời (dùng để đun nóng), bình nước nóng cho nhà tắm, quạt điện, quạt gió [điều hòa 
không khí), thiết bị điều hòa không khí, máy sấy tóc [thiết bị sấy khô], nồi cơm điện, nồi 
nấu đa năng, ấm đun nước bằng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, chảo rán dùng điện, 
nồi hấp thức ăn (dùng điện), vỉ nướng [thiết bị nấu nướng], lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], 
tủ lạnh, thiết bị điện để làm sữa chua, máy pha cà phê (dùng điện), bóng đèn điện, chao 
đèn, chụp đèn, thiết bị chiếu sáng bằng đèn điốt phát quang [LED]. 

 

 
(210) 4-2018-23961 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20 
(591) Tím, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Mạnh Hà  (VN) 
P 616, nhà E, Đền Lừ I, tổ 81, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm 
đẹp; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2018-23962 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.7; 25.5.2 
(591) Xám, xanh đen, đỏ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Võ Anh Tuấn   (VN) 
106/20A đường 109, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn gỗ nội thất; lớp phủ cho gỗ (sơn); sơn phủ; sơn nước; sơn lót; sơn ngoại 
thất.  
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(210) 4-2018-23963 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm 

lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng 
(tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; kem rửa 
mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem hoặc dầu dùng để mát xa mặt hoặc cơ thể; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn giấy có tẩm 
mỹ phẩm đậm đặc để làm đẹp; mặt nạ giấy có tẩm nước thơm dùng cho da; chế phẩm trị 
mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế 
phẩm dùng để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc, không chứa 
thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông 
và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm 
không khí; dầu thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng, cụ thể là, xà phòng 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng khi cạo 
râu (hoặc cạo lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2018-23964 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 

điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem hoặc dầu dùng để mát xa mặt hoặc cơ thể; chế phẩm làm 
trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm 
đẹp; vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn 
giấy có tẩm mỹ phẩm đậm đặc để làm đẹp; mặt nạ giấy có tẩm nước thơm dùng cho da; 
chế phẩm trị mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
tắm; chế phẩm dùng để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc, 
không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng tóc; tinh dầu để sử dụng cho 
cá nhân; bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế 
phẩm làm thơm không khí; dầu thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng, cụ 
thể là, xà phòng dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng khử mùi, xà 
phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể.  
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(210) 4-2018-23965 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem hoặc dầu dùng để mát xa mặt hoặc cơ thể; chế phẩm làm 
trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm 
đẹp; vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn 
giấy có tẩm mỹ phẩm đậm đặc (serum) để làm đẹp; mặt nạ giấy có tẩm nước thơm 
(lotion) dùng cho da; chế phẩm trị mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm dùng để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chăm sóc tóc, không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng tóc; tinh 
dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ 
phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu thơm; dầu dùng cho nước hoa và 
nước thơm; xà phòng, cụ thể là, xà phòng dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, 
xà phòng khử mùi, xà phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể); chế phẩm vệ 
sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2018-23966 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.4 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ FNE Việt Nam  (VN) 
Số 10A, Nguyễn Văn Huyên, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-23967 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - 
thương mại PRIMA Việt Nam  
(VN) 
P801, số 21-23 Nguyễn Công Hoan, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cho trẻ em: xe tập đi, chậu tắm, giày dép, quần áo trẻ 
em, sách vở cho trẻ em; phân phối các sản phẩm cho trẻ em: xe tập đi, chậu tắm, giày dép, 
quần áo trẻ em, sách vở cho trẻ em; xuất nhập khẩu các sản phẩm cho trẻ em: xe tập đi, 
chậu tắm, giày dép, quần áo trẻ em, sách vở cho trẻ em.  

 

Nhóm 36: Quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người khác; nghiệp vụ thanh 
toán; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng, tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng tại 
nhà; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; dịch vụ cắm trại 
ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi giáo 
dục hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-23968 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.15.2; A24.15.13; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vay Nhanh  
(VN) 
Số 1, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-23969 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phú  (VN) 
209 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá; nghiên cứu thị trường; quảng cáo: dịch vụ kế toán, hãng thông tin 
thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; điều tra thương mại; marketing; dịch vụ khai 
thuế.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; dịch vụ hòa 
giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ; hãng thám tử; dịch vụ công chứng; dịch 
vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa; dịch vụ trọng tài phân xử; điều tra thông tin cá nhân.  

 

 
(210) 4-2018-23970 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phú  (VN) 
Số 209 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá; nghiên cứu thị trường; quảng cáo; dịch vụ kế toán; hãng thông tin 

thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; điều tra thương mại; marketing; dịch vụ khai 

thuế. 
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Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; dịch vụ hòa 
giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ; hãng thám tử; dịch vụ công chứng; dịch 
vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa; dịch vụ trọng tài phân xử; điều tra thông tin cá nhân.  

 

 
(210) 4-2018-23971 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; A5.5.20 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VISIMEX  (VN) 
Tầng 4, toà nhà Gemadept Building, 108 
phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến, tẩm ướp thành các hương vị khác nhau.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế biến hạt điều.  
 

 
(210) 4-2018-23972 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.3.1; 25.1.6 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Á 
Châu Việt Nam  (VN) 
Thôn 5, xã Trung Châu, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội              

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi.  
 
 

(210) 4-2018-23973 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Lê Kim Thảo   (VN) 
Số 80G Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ làm tóc; 
dịch vụ y tế; dịch vụ khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2018-23974 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
Số 30A đường số 5, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23975 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
Số 30A đường số 5, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-23976 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
Số 30A đường số 5, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-23977 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
Số 30A đường số 5, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-23978 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; 24.15.21; A24.15.7; 26.7.25 

(591) Xanh da trời, trắng, xám. 

(731) Công ty cổ phần X - IDEAS Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 101, tầng 1, tòa nhà số 87 Nguyễn 

Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn lao động; dịch vụ sàn giao dịch việc làm và dịch vụ môi giới lao 

động.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ cung cấp mạng xã hội ảo; dịch 

vụ cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó bên thứ 

ba có thể chào bán hàng hóa và dịch vụ tìm kiếm việc làm.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ hỗ trợ đào tạo; dịch vụ tư vấn đào tạo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp thông tin, công cụ tìm kiếm việc làm trên internet.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ xác thực danh tính người sử dụng 

trong giao dịch thương mại điện tử.  
 

 
(210) 4-2018-23979 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.7.25 

(591) Xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần X - IDEAS Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 101, tầng 1, tòa nhà số 87 Nguyễn 

Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phát triển phần 

mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các trang mạng xã hội; dịch vụ tư vấn 

công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cao vào lĩnh vực 

công nghệ thông tin. 
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(210) 4-2018-23981 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(731) CHONGQING HWASDAN 

MACHINERY MANUFACTURING 
CO., LTD  (CN) 
Xipeng Industry Zone, Jiulongpo 
District, Chongqing, 401326, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công; 

máy thu hoạch; động cơ phản lực, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; 
động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; máy phát điện xoay chiều; máy sản xuất điện; bơm ly tâm; máy bơm. 

 

 
(210) 4-2018-23985 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, hồng. (540) 

  

(731) Dương Thế Vinh  (VN) 
93Bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 

 

 
(210) 4-2018-23986 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.5; A3.7.24 
(731) SUPER BOCK GROUP, SGPS, S.A.  

(PT) 
Leca Do Balio, 4465-764 Leca Do Balio, 
Portugal 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-23987 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 1.3.1; 26.13.1; 1.3.2 
(591) Nâu, nâu nhạt. 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

   
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, làm khô và nấu chín; nước quả nấu 
đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng, sữa, sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; đồ nhúng chấm 
cho thức ăn trên cơ sở thịt, cá, sữa, trứng, dầu ăn và mỡ ăn, trái cây, rau, đậu tương, cà 
chua, hoặc hỗn hợp của chúng; pho mát; sữa chua; quả hạch đã được chế biến sẵn để ăn; 
quả hạch đã được chế biến; hạt cây ăn được đã được chế biến; đồ ăn dạng bánh, thanh trên 
cơ sở quả hạch; hỗn hợp trái cây và quả hạch đã được chế biến; khoai tây thái thanh chiên 
giòn; lát khoai tây mỏng chiên giòn; đồ ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây; đồ ăn nhẹ trên cơ sở 
đậu tương; đồ ăn làm từ đậu tương chiên giòn; đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; lát trái cây 
khô hoặc đã được chế biến; lát củ cây yucca chiên giòn; thịt bò đã được chế biến, thịt bò 
khô; da lợn chiên phồng; rau trộn; mứt ướt làm từ trái cây và rau dùng làm đồ phết lên 
thức ăn; đồ ăn nhẹ và đồ chiên giòn trên cơ sở rau; đồ ăn nhẹ đã được chế biến sẵn gồm 
chủ yếu là khoai tây và lát khoai tây chiên giòn, quả hạch, các sản phẩm làm từ quả hạch, 
hạt cây, trái cây, rau hoặc hỗn hợp của chúng; đồ ăn nhanh và đồ phết được làm trên cơ sở 
rau quả cây họ đậu. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; bột mì; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh nướng; bánh kẹo; nước đá; mật ong; mật đường; 
men; bột nở; muối, tương hạt cải; dấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; ngũ cốc; hạt ngũ cốc 
đã được chế biến; thực phẩm ăn nhẹ làm từ bột ngũ cốc; thực phẩm ăn nhẹ làm từ bột 
khoai tây; thực phẩm ăn nhẹ làm từ bột gạo; bánh quy giòn; bánh bột ngô chiên giòn; 
bánh ngô mỏng chiên giòn; bánh trên cơ sở bột mì chiên giòn; bánh trên cơ sở hạt ngũ 
cốc chiên giòn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở 
ngũ cốc; bánh ngũ cốc dạng thanh và lương khô; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở gạo; bánh 
gạo chiên; bánh gạo mỏng chiên giòn; bánh quy giòn làm từ gạo; gạo chiên phồng; bánh 
gạo; thực phẩm ăn nhẹ làm từ ngô; ngô đã chế biến; bỏng ngô; ngô rang; thực phẩm ăn 
nhẹ làm từ ngô nổ phồng; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngô, thực phẩm ăn nhẹ dạng ép có 
chứa ngô; bánh mì làm từ bột đậu lăng tròn mỏng chiên giòn; bánh xoắn thừng; yến mạch 
cán vụn; thực phẩm ăn nhẹ dạng thanh trên cơ sở yến mạch cán vụn; hạt ngũ cốc đã được 
chế biến; thực phẩm ăn nhẹ dạng thanh chứa hỗn hợp hạt ngũ cốc, quả hạch và trái cây 
sấy khô [bánh kẹo]; xốt salsa; nước chấm có nguồn gốc từ thực vật, bánh kẹo nhân quả 
hạch; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở yến mạch cán vụn; thực phẩm ăn nhẹ đã được chế biến 
sẵn chủ yếu gồm hạt ngũ cốc, ngô hoặc hỗn hợp của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-23988 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, làm khô và nấu chín; nước quả nấu 
đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng, sữa, sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; đồ nhúng chấm 
cho thức ăn trên cơ sở thịt, cá, sữa, trứng, dầu ăn và mỡ ăn, trái cây, rau, đậu tương, cà 
chua, hoặc hỗn hợp của chúng; pho mát; sữa chua; quả hạch đã được chế biến sẵn để ăn; 
quả hạch đã được chế biến; hạt cây ăn được đã được chế biến; đồ ăn dạng bánh, thanh trên 
cơ sở quả hạch; hỗn hợp trái cây và quả hạch đã được chế biến; khoai tây thái thanh chiên 
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giòn; lát khoai tây mỏng chiên giòn; đồ ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây; đồ ăn nhẹ trên cơ sở 
đậu tương; đồ ăn làm từ đậu tương chiên giòn; đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; lát trái cây 
khô hoặc đã được chế biến; lát củ cây yucca chiên giòn; thịt bò đã được chế biến, thịt bò 
khô; da lợn chiên phồng; rau trộn; mứt ướt làm từ trái cây và rau dùng làm đồ phết lên 
thức ăn; đồ ăn nhẹ và đồ chiên giòn trên cơ sở rau; đồ ăn nhẹ đã được chế biến sẵn gồm 
chủ yếu là khoai tây và lát khoai tây chiên giòn, quả hạch, các sản phẩm làm từ quả hạch, 
hạt cây, trái cây, rau hoặc hỗn hợp của chúng; đồ ăn nhanh và đồ phết được làm trên cơ sở 
rau quả cây họ đậu. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; bột mì; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh nướng; bánh kẹo; nước đá; mật ong; mật đường; 
men; bột nở; muối, tương hạt cải; dấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; ngũ cốc; hạt ngũ cốc 
đã được chế biến; thực phẩm ăn nhẹ làm từ bột ngũ cốc; thực phẩm ăn nhẹ làm từ bột 
khoai tây; thực phẩm ăn nhẹ làm từ bột gạo; bánh quy giòn; bánh bột ngô chiên giòn; 
bánh ngô mỏng chiên giòn; bánh trên cơ sở bột mì chiên giòn; bánh trên cơ sở hạt ngũ 
cốc chiên giòn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở 
ngũ cốc; bánh ngũ cốc dạng thanh và lương khô; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở gạo; bánh 
gạo chiên; bánh gạo mỏng chiên giòn; bánh quy giòn làm từ gạo; gạo chiên phồng; bánh 
gạo; thực phẩm ăn nhẹ làm từ ngô; ngô đã chế biến; bỏng ngô; ngô rang; thực phẩm ăn 
nhẹ làm từ ngô nổ phồng; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở ngô, thực phẩm ăn nhẹ dạng ép có 
chứa ngô; bánh mì làm từ bột đậu lăng tròn mỏng chiên giòn; bánh xoắn thừng; yến mạch 
cán vụn; thực phẩm ăn nhẹ dạng thanh trên cơ sở yến mạch cán vụn; hạt ngũ cốc đã được 
chế biến; thực phẩm ăn nhẹ dạng thanh chứa hỗn hợp hạt ngũ cốc, quả hạch và trái cây 
sấy khô [bánh kẹo]; xốt salsa; nước chấm có nguồn gốc từ thực vật, bánh kẹo nhân quả 
hạch; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở yến mạch cán vụn; thực phẩm ăn nhẹ đã được chế biến 
sẵn chủ yếu gồm hạt ngũ cốc, ngô hoặc hỗn hợp của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-23991 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SAMEDCO  

(VN) 
Số 666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23992 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SAMEDCO  

(VN) 
Số 666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1783 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-23993 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SAMEDCO  

(VN) 
Số 666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-23994 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Thanh 
Trâm  (VN) 
Số 47/9B đường Trần Phú, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm 

mỹ phẩm để tắm. 
 

 
(210) 4-2018-23995 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.18; 25.1.25; 

25.7.25; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Thanh 
Trâm  (VN) 
Số 47/9B đường Trần Phú, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm. 

 

 
(210) 4-2018-23996 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Miniso Việt Nam   (VN) 
Lầu 7, số 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm để giặt; chế 

phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; xi đánh giày; tinh dầu; mỹ phẩm; thuốc đánh 
răng; hương thơm để thắp; chế phẩm làm thơm không khí. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ giũa móng; dao 
cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ uốn lông 
mi; kéo cắt; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]. 

 
Nhóm 09: Vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; tai nghe; điện thoại không dây; vỏ hộp 
loa; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; kính lúp [quang học]; 
kính chống loá mắt; kính đeo mắt; pin điện. 

 
Nhóm 10: Vòng kích thích việc mọc răng; bình sữa cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa 
mẹ; núm vú giả cho trẻ em bú bình; bao cao su; đồ chơi tình dục; áo bó (dùng cho người 
không kiểm soát được hành vi có hai ống tay dài để buộc tay lại); gậy chống có bốn chân 
dùng cho mục đích y học; áo nịt ngực cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y 
tế.  

 
Nhóm 11: Đèn lò nướng bánh mỳ; chảo áp suất, dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; máy 
ướp lạnh; quạt gió [điều hoà không khí]; thiết bị điều hoà không khí; thiết bị sưởi ấm, 
chạy điện; lò sưởi, dùng điện; bít tất, làm nóng bằng điện. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hộp đựng đồ trang sức; đồ nữ 
trang; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ 
trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức]; đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý; đồ trang trí 
giày [bằng kim loại quý]; hộp trưng bày đồng hồ; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 16: Giấy (dùng trong văn phòng và học tập); tấm lót bình, cốc bằng giấy; ấn phẩm; 
dụng cụ dập ghim [đồ dùng văn phòng]; văn phòng phẩm; mực (văn phòng phẩm); bút 
bằng thép; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; thước vuông góc [văn phòng phẩm]; vật liệu 
vẽ.  

 
Nhóm 18: ¤ (dù); vật liệu giả da; bao để móc chìa khóa; ví bỏ túi; túi mua hàng; gậy 
chống; túi dết; địu em bé; dây buộc bằng da; ví đựng danh thiếp. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1785 

Nhóm 20: Giường ngủ; đệm; gối; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đựng quần áo; 
tủ trưng bày [đồ đạc]; giá sách [đồ đạc]; móc treo quần áo (không bằng kim loại); mắc 
quần áo; thanh treo rèm; bàn trang điểm; khung tranh ảnh; gương soi; bình phong [đồ 
đạc]; đồ trang trí làm từ nhựa cho thực phẩm; quạt dùng cho cá nhân [không dùng điện]; 
đồ thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, mây, tre, lá. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bộ đồ để uống rượu; hộp để chia khăn giấy; lược; bàn chải 
đánh răng; tăm; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thùng chứa rác; rổ/giỏ dùng 
cho mục đích gia dụng; chậu [đồ chứa đựng]; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; 
phalê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; vỉ đập ruồi. 

 

Nhóm 24: Chăn; tấm phủ đệm; khăn tắm; vải; vỏ gối; túi ngủ; khăn ăn (không làm bằng 
giấy); màn chống muỗi; vải lót mũ; khăn lau cốc; giẻ lau kính; rèm cửa ra vào. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; 
quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; mũ tắm; tấm che mắt khi ngủ; quần áo lót.  

 
Nhóm 26: Băng buộc tóc; dây giày; hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; trâm cài tóc; 
ghim cài [phụ kiện của trang phục]; lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; tóc giả; hoa 
giả; hộp đựng đồ để khâu vá; khuy móc cho thân áo váy. 

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; con rối bù nhìn; đồ chơi; bóng cho trò chơi; dụng cụ rèn 
luyện hình thể; ván trượt; găng tay dùng cho trò chơi; giầy trượt pa tanh; bàn cờ trò chơi; 
cây Noel bằng vật liệu tổng hợp. 

 

Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây được bảo 
quản; trái cây dầm đường; thực phẩm trên cơ sở cá; cà chua dạng sệt; sữa; sữa gạo [chất 
thay thế sữa]; sữa đậu nành [thay thế sữa]; thạch trái cây; quả hạch đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống sôcôla có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; sôcôla; mật 
ong; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mì sợi; kem lạnh; đồ gia vị. 

 
Nhóm 32: Bia; cốc-tai trên cơ sở bia; chất chiết từ quả không chứa cồn; nước khoáng [đồ 
uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước nho ép chưa lên men; đồ uống không 
cồn; nước sinh tố; nước ép cà chua [đồ uống]; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại (đẩy mạnh bán hàng) [cho người khác]; dịch vụ 
mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; giới 
thiệu sản phẩm; cho thuê kệ, giá bán hàng; tìm kiếm tài trợ; mua bán tất cả các sản phẩm 
thuộc các nhóm được liệt kê phía trên, gồm: nước xức tóc, sữa làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh, chế phẩm để giặt, chế phẩm tẩy vết bẩn/tẩy vết màu/tẩy dấu vết, xi đánh 
giày, tinh dầu, mỹ phẩm, thuốc đánh răng, hương thơm để thắp, chế phẩm làm thơm 
không khí, dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công], dụng cụ cầm tay [thao 
tác thủ công], nhíp nhổ lông/tóc, dụng cụ cầm tay để uốn tóc, dụng cụ giũa móng, dao cạo 
[dùng điện hoặc không dùng điện], bộ dụng cụ cắt/sửa móng tay, dụng cụ uốn lông mi, 
kéo cắt, bộ đồ ăn [dao, đĩa và thìa], vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay, tai nghe, điện 
thoại không dây, vỏ hộp loa, máy ảnh [chụp ảnh], thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy, 
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kính lúp [quang học], kính chống loá mắt, kính đeo mắt, pin điện, vòng kích thích việc 
mọc răng, bình sữa cho trẻ em bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, núm vú giả cho trẻ em bú 
bình, bao cao su, đồ chơi tình dục, áo bó (dùng cho người không kiểm soát được hành vi 
có hai ống tay dài để buộc tay lại), gậy chống có bốn chân dùng cho mục đích y học, áo 
nịt ngực cho mục đích y tế, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế, đèn lò nướng bánh mỳ, 
chảo áp suất [dùng điện], ấm đun nước [dùng điện], máy ướp lạnh, quạt gió [điều hoà 
không khí], thiết bị điều hoà không khí, thiết bị sưởi ấm [chạy điện], lò sưởi [dùng điện], 
bít tất [làm nóng bằng điện], kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, hộp đựng đồ 
trang sức, đồ nữ trang, trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn], chuỗi hạt [đồ trang sức, 
đồ kim hoàn], đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang sức], đồ trang trí cho mũ bằng kim loại 
quý, đồ trang trí giày [bằng kim loại quý], hộp trưng bày đồng hồ, đồng hồ đeo tay, giấy 
(dùng trong văn phòng và học tập), tấm lót bình, cốc bằng giấy, ấn phẩm, dụng cụ dập 
ghim [đồ dùng văn phòng], văn phòng phẩm, mực (văn phòng phẩm), bút bằng thép, băng 
phết gôm [văn phòng phẩm], thước vuông góc, vật liệu vẽ, ô (dù), vật liệu giả da, bao để 
móc chìa khóa, ví bỏ túi, túi mua hàng, gậy chống, túi dết, địu em bé, dây buộc bằng da, 
ví đựng danh thiếp, giường ngủ, đệm, gối, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), tủ đựng 
quần áo, tủ trưng bày [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], móc treo quần áo (không bằng kim 
loại), mắc quần áo, thanh treo rèm, bàn trang điểm, khung tranh ảnh, gương soi, bình 
phong [đồ đạc], đồ trang trí làm từ nhựa cho thực phẩm, quạt dùng cho cá nhân [không 
dùng điện], đồ thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ/mây/tre/lá, dụng cụ mỹ phẩm, bộ đồ để uống 
rượu, hộp để chia khăn giấy, lược, bàn chải đánh răng, tăm, vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang 
trí cho bình trà, thùng chứa rác, rổ/giỏ dùng cho mục đích gia dụng, chậu [đồ chứa đựng], 
găng tay dùng cho mục đích gia dụng, pha lê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh], vỉ đập ruồi, 
chăn, tấm phủ đệm, khăn tắm, vải, vỏ gối, túi ngủ, khăn ăn (không làm bằng giấy), màn 
chống muỗi, vải lót mũ, khăn lau cốc, giẻ lau kính, rèm cửa ra vào, quần áo, giày, mũ, 
trang phục dệt kim, găng tay [trang phục], khăn quàng cổ, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, 
mũ tắm, tấm che mắt khi ngủ, quần áo lót, băng buộc tóc, dây giày, hàng thêu thùa để 
trang trí, trang hoàng, trâm cài tóc, ghim cài [phụ kiện của trang phục], lô uốn tóc không 
phải dụng cụ cầm tay, tóc giả, hoa giả, hộp đựng đồ để khâu vá, khuy móc cho thân áo 
váy, thiết bị trò chơi, con rối bù nhìn, đồ chơi, bóng cho trò chơi, dụng cụ rèn luyện hình 
thể, ván trượt, găng tay dùng cho trò chơi, giầy trượt pa tanh, bàn cờ trò chơi, cây Noel 
bằng vật liệu tổng hợp, trái cây đóng hộp, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, trái cây 
được bảo quản, trái cây dầm đường, thực phẩm trên cơ sở cá, cà chua dạng sệt, sữa, sữa 
gạo [chất thay thế sữa], sữa đậu nành [thay thế sữa], thạch trái cây, quả hạch đã chế biến, 
cà phê, đồ uống sôcôla có sữa, đồ uống trên cơ sở trà, bánh kẹo, sôcôla, mật ong, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, mì sợi, kem lạnh, đồ gia vị, bia, cốc-tai trên cơ sở bia, 
chất chiết từ quả không chứa cồn, nước khoáng [đồ uống], nước giải khát bằng trái cây 
[đồ uống], nước nho ép chưa lên men, đồ uống không cồn, nước sinh tố, nước ép cà chua 
[đồ uống], chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2018-23997 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SAMEDCO  

(VN) 
Số 666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2018-23998 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần SAMEDCO  

(VN) 
Số 666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-23999 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 25.12.1; A5.3.13; A26.11.9; 10.3.7; 

A5.5.20 
(591) Trắng, vàng đồng, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH Kim Hoa   (VN) 

Số 88/2 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu bia, nước giải khát, thuốc lá. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; tổ chức chuyến đi bằng tàu thủy trên biển; vận chuyển hành 
khách; vận tải bằng tàu thủy. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-24000 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Lê Anh Vũ  (VN) 

Phòng 602 - nhà 17T1, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng, sơn công nghiệp (trừ sơn cách điện và cách nhiệt); chất kết dính 
dùng cho sơn; chất màu (bột màu); chất làm khô dùng cho sơn; chất pha loãng dùng cho 
sơn.  
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(210) 4-2018-24001 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh; mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-24003 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng cam, đỏ tía, hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Vân Bình  (VN) 
Số 9, ngõ 108, đường Nghi Tàm, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

 
(210) 4-2018-24004 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 1.17.25; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục và 
đào tạo Interlink Việt Nam  
(VN) 
Số 73 Khương Thượng, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ trường học 
(giáo dục); dịch vụ giảng dạy các môn văn hóa, nghệ thuật, năng khiếu, tin học.  

 

 
(210) 4-2018-24005 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Samedco  (VN)

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1789 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-24006 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Samedco  

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-24007 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Samedco  (VN)

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-24008 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Samedco  (VN)

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-24009 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần Samedco  (VN)

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; dược thảo; nguyên liệu làm thuốc; thực phẩm 
chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-24010 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.6.6; 3.4.13; 26.3.1 
(591) Hồng, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Dân  - Mập  (VN) 

ấp 3, xã Lăng Biển, huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá khô. 
 
 

(210) 4-2018-24011 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ sản xuất Lê Phát  (VN) 
Số 001 Lô C1 đường Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị ghi hình; thiết bị truyền hình. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: camera quan sát, thiết bị ghi hình, thiết 
bị truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-24014 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ sản xuất Lê Phát  (VN) 
Số 001 Lô C1 đường Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị ghi hình; thiết bị truyền hình. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: camera quan sát, thiết bị ghi hình, thiết 
bị truyền hình. 
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(210) 4-2018-24015 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15 
(731) BEIJING ZHONGKE NORTHERN 

ELECTRIC VALVE CO., LTD.  (CN) 
Room No.101, Building 20, No.15 
Jingshengnansi Street, Zhongguancun 
Science Park, Tongzhou District, Beijing, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Van xả hơi dùng cho máy, mô tơ và động cơ; bộ điều khiển khí nén dùng cho 
máy, mô tơ và động cơ; vòi [bộ phận của máy móc, mô tơ hoặc động cơ]; van một chiều 
[bộ phận của máy móc]; van [bộ phận của máy móc]; van áp lực [bộ phận của máy móc]. 

 

 
(210) 4-2018-24016 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) GUANGZHOU ADS AUDIO SCIENCE 

& TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Shima Industrial Zone, Xinshi Town, 
Baiyun District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy nghe nhạc cầm tay; màng chắn [âm thanh]; loa; vật liệu cho mạch điện 
chính [dây, dây cáp]; loa phóng thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; vành loa; vỏ hộp loa. 

 

 
(210) 4-2018-24018 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CARÔ  (VN) 
93 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép.  
 
 

(210) 4-2018-24021 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại TPT  (VN) 
Số nhà 20, tổ 12, phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, quần áo thời trang, quần áo công sở, bộ đồ ngủ, áo váy, áo 

khoác.  
 

 
(210) 4-2018-24025 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc và 
nội thất Make My Home  (VN) 
7A/33/58 Thành Thái, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán các sản phẩm nội thất.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; 

thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-24027 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh giải 
trí JMG  (VN) 
Tầng 4, toà nhà Golden Field, số 24 

Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2018-24028 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 

FREIENBACH   (CH) 

Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)  Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1793 

(210) 4-2018-24029 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.30; A2.1.16; 2.1.8; 2.5.2; 2.5.30 
(591) Đen, trắng, vàng nâu, vàng cam, vàng, 

đỏ, xanh lam, xám, xanh dương đậm. 
(731) KABUSHIKIKAISHA SHUEISHA ALSO

TRADING AS SHUEISHA INC.   (JP) 
2-5-10, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8050 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất làm bóng môi, son môi, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da và xà phòng. 

 

Nhóm 09: ốp lưng điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, miếng đệm lót chuột máy vi tính, mũ bảo hiểm, phim hoạt hình. 

 

Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm), danh thiếp, truyện tranh, lịch, sổ tay, văn phòng 
phẩm. 

 

Nhóm 18: Bao/túi bằng da hoặc giả da, túi mua hàng, vali, ba lô, túi sách học sinh, túi đeo 
vai học sinh. 

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường, chăn mÒn, chăn, vỏ đệm, rèm cửa, khăn tắm bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, giày, dép, quần áo lót, áo mưa. 
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, máy trò chơi, thẻ chơi bài, bài lá, nhân vật đồ chơi, máy 
trò chơi video. 

 

Nhóm 29: Khoanh khoai tây rán giòn, kem (sản phẩm sữa), sữa, sản phẩm sữa, xúc xích, 
sữa đậu nành. 

 

Nhóm 30: Bánh mỳ, sôcôla, bánh kẹo, kem lạnh, kẹo cao su, mì sợi.  
 

Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, nước ngọt, nước (đồ 
uống). 

 
 

(210) 4-2018-24030 (220) 19.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.2; 2.1.30 
(591) Đen, xám, trắng, trắng ngà, vàng nâu, 

nâu, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 
đậm, tím. 

(731) KABUSHIKIKAISHA SHUEISHA ALSO
TRADING AS SHUEISHA INC.   (JP) 
2-5-10, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8050 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất làm bóng môi, son môi, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da và xà phòng. 

 

Nhóm 09: ốp lưng điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, miếng đệm lót chuột máy vi tính, mũ bảo hiểm, phim hoạt hình. 

 
Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm), danh thiếp, truyện tranh, lịch, sổ tay, văn phòng 
phẩm. 

 
Nhóm 18: Bao/túi bằng da hoặc giả da, túi mua hàng, vali, ba lô, túi sách học sinh, túi đeo 
vai học sinh. 

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường, chăn mÒn, chăn, vỏ đệm, rèm cửa, khăn tắm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, giày, dép, quần áo lót, áo mưa. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, máy trò chơi, thẻ chơi bài, bài lá, nhân vật đồ chơi, máy 
trò chơi video.  

 
Nhóm 29: Khoanh khoai tây rán giòn, kem (sản phẩm sữa), sữa, sản phẩm sữa, xúc xích, 
sữa đậu nành.  

 
Nhóm 30: Bánh mỳ, sôcôla, bánh kẹo, kem lạnh, kẹo cao su, mì sợi. 

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, nước ngọt, nước (đồ 
uống). 

 

 
(210) 4-2018-24032 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.30; 2.1.22; 2.1.8; 2.1.2 
(591) Đen, trắng, hồng phấn, đỏ, da cam, xanh 

navy, xanh coban, vàng. 
(731) KABUSHIKIKAISHA SHUEISHA 

ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.  
(JP) 
2-5-10, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8050 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất làm bóng môi, son môi, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da và xà phòng. 
 

Nhóm 09: ốp lưng điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, miếng đệm lót chuột máy vi tính, mũ bảo hiểm, phim hoạt hình. 

 
Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm), danh thiếp, truyện tranh, lịch, sổ tay, văn phòng 
phẩm. 
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Nhóm 18: Bao/túi bằng da hoặc giả da, túi mua hàng, vali, ba lô, túi sách học sinh, túi đeo 
vai học sinh. 

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường, chăn mÒn, chăn, vỏ đệm, rèm cửa, khăn tắm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, giày, dép, quần áo lót, áo mưa. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, máy trò chơi, thẻ chơi bài, bài lá, nhân vật đồ chơi, máy 
trò chơi video. 

 
Nhóm 29: Khoanh khoai tây rán giòn, kem (sản phẩm sữa), sữa, sản phẩm sữa, xúc xích, 
sữa đậu nành. 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ, sôcôla, bánh kẹo, kem lạnh, kẹo cao su, mì sợi. 

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, nước ngọt, nước (đồ 
uống). 

 

 
(210) 4-2018-24033 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.30; 2.1.2; 2.1.8; 2.1.22 
(591) Đen, trắng, hồng phấn, xanh lá cây, 

vàng, da cam, xanh navy, xanh coban. 
(731) KABUSHIKIKAISHA SHUEISHA 

ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.  
(JP) 
2-5-10, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8050 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất làm bóng môi, son môi, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da và xà phòng. 
 

Nhóm 09: ốp lưng điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, miếng đệm lót chuột máy vi tính, mũ bảo hiểm, phim hoạt hình. 

 
Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm), danh thiếp, truyện tranh, lịch, sổ tay, văn phòng 
phẩm. 

 

Nhóm 18: Bao/túi bằng da hoặc giả da, túi mua hàng, vali, ba lô, túi sách học sinh, túi đeo 
vai học sinh. 

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường, chăn mÒn, chăn, vỏ đệm, rèm cửa, khăn tắm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, giày, dép, quần áo lót, áo mưa. 

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, máy trò chơi, thẻ chơi bài, bài lá, nhân vật đồ chơi, máy 
trò chơi video. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1796 

Nhóm 29: Khoanh khoai tây rán giòn, kem (sản phẩm sữa), sữa, sản phẩm sữa, xúc xích, 
sữa đậu nành. 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ, sôcôla, bánh kẹo, kem lạnh, kẹo cao su, mì sợi. 

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, nước ngọt, nước (đồ 
uống). 

 

 
(210) 4-2018-24034 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, vàng, vàng nhạt, 

đỏ, hồng, trắng, đen, xám. 
(731) KABUSHIKIKAISHA SHUEISHA 

ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.  
(JP) 
2-5-10, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8050 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất làm bóng môi, son môi, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da và xà phòng. 
 

Nhóm 09: ốp lưng điện thoại di động, phần mềm trò chơi máy tính, thiết bị lưu trữ dữ 
liệu, miếng đệm lót chuột máy vi tính, mũ bảo hiểm, phim hoạt hình. 

 
Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm), danh thiếp, truyện tranh, lịch, sổ tay, văn phòng 
phẩm. 
 

Nhóm 18: Bao/túi bằng da hoặc giả da, túi mua hàng, vali, ba lô, túi sách học sinh, túi đeo 
vai học sinh. 

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường, chăn mÒn, chăn, vỏ đệm, rèm cửa, khăn tắm bằng vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, giày, dép, quần áo lót, áo mưa. 
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, máy trò chơi, thẻ chơi bài, bài lá, nhân vật đồ chơi, máy 
trò chơi video. 

 
Nhóm 29: Khoanh khoai tây rán giòn, kem (sản phẩm sữa), sữa, sản phẩm sữa, xúc xích, 
sữa đậu nành.  

 
Nhóm 30: Bánh mỳ, sôcôla, bánh kẹo, kem lạnh, kẹo cao su, mì sợi.  

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng, nước ngọt, nước (đồ 
uống). 
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(210) 4-2018-24035 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đen, đỏ đô, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN) 
Số 338 tổ 10, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý, định giá, tư vấn đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 

đại lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-24036 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng thương mại và dịch vụ 
Đông Thái Sơn  (VN) 
A19 Dãy 50 Căn Cần Thạnh, khu phố 
Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần 
Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Thi công công trình xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-24037 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn - đầu tư 
xây dựng An Thịnh Phát   (VN) 
44 đường Thạnh Thới, ấp Hòa Hiệp, xã 
Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2018-24038 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.14; 26.13.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đen, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Viên Khang  (VN) 
108/6 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; yaourt; các sản phẩm làm từ sữa.  
 

(210) 4-2018-24039 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phi Hồng 

FASHION  (VN) 
36 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo.  
 

 
(210) 4-2018-24041 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A2.9.16 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại dịch vụ Đỉnh Vạn 
Thành  (VN) 
Số 40 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng 
dầu và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc); phụ tùng đường ống bằng kim 
loại như: co (khớp nối cong), tê (khớp nối chữ T), khớp nối, khuỷu nối, mặt bích (vòng 
đệm).  
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(210) 4-2018-24046 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Võ Văn Hiếu   (VN) 

18/3 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại  
 

 
(210) 4-2018-24047 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Lê Thanh Trúc   (VN) 

ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của hệ 
thống thiết bị vệ sinh); bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-24048 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Phạm Văn Kham   (VN) 

Khóm Bình Khánh 7, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của hệ 
thống thiết bị vệ sinh); bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-24049 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 10.3.7; 26.2.1 
(591) Cam, vàng, đen, trắng. 
(731) Phạm Thị Ánh Hồng   (VN) 

Khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của hệ 
thống thiết bị vệ sinh); bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-24054 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển giáo dục 
Tiền Giang   (VN) 
Số 19-21 Hùng Vương, phường 7, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang           

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục nghề nghiệp; đào tạo cao đẳng, đào tạo ngoại 
ngữ; dịch vụ hướng nhiệp (tư vấn về giáo dục đào tạo). 

 
 

(210) 4-2018-24055 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Trí  (VN) 
Số nhà 14, hẻm 158/2/13, phố Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu quần áo trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; 
quần áo may sẵn; bít tất ngắn cổ, tất ngắn cổ; tất dài, tất cổ cao. 

 
 

(210) 4-2018-24056 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Trí  (VN) 
Số nhà 14, hẻm 158/2/13, phố Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; 
quần áo may sẵn; bít tất ngắn cổ, tất ngắn cổ; tất dài, tất cổ cao. 

 
 

(210) 4-2018-24057 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Ba Đình  (VN) 
Số 3A, ngõ 65, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội     
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê: ca cao; trà; cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga; đồ uống hoa quả; chế phẩm đề làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2018-24059 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.4.7; A25.7.21; 

A24.15.11; 26.3.1 
(591) Xanh dương, vàng cam, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
SAMWOO Việt Nam  (VN) 
Tầng 14, khối A, tòa nhà Sông Đà, 
đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, xuất khẩu vật liệu xây dựng; nhập khẩu vật liệu 
xây dựng; phân phối vật liệu xây dựng; buôn bán kết cấu xây dựng trong đó có neo trong 
đất đá.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt thiết bị cơ điện; sửa chữa thiết bị cơ điện; 
giám sát xây dựng; thi công hạng mục neo đất đá cho công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn trong xây dựng; thiết kế kiến trúc trong xây dựng; tư vấn giải pháp kỹ 
thuật trong xây dựng, cung cấp giải pháp kỹ thuật trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2018-24064 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Hồ Thanh Huy  (VN) 
5/12-14 Võ Trường Toản, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh               

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lót giường; đệm mút; đệm lo xo; gối.  

 

 
(210) 4-2018-24065 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hồ Thanh Huy  (VN) 
5/12-14 Võ Trường Toản, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ, đệm lót giường; đệm mút; đệm lo xo; gối.  
 
 

(210) 4-2018-24066 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.2.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Petland Việt 
Nam  (VN) 
Lô 6, C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện 
và không dùng điện]; kéo; dụng cụ xén lông (tông đơ) gia súc.  

 
 

(210) 4-2018-24067 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.11.1; 26.15.15; 1.15.23; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Robis  (VN) 
1886/31 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 29: Rong biển sơ chế, tinh chế dùng làm thực phẩm, nguyên liệu chế biến thực 
phẩm; lạc (đậu phộng) đã qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2018-24068 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH Kacos  (VN) 

69/4/83 đường Trục, phuờng 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-24069 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; A5.1.12; A5.1.5; 2.1.8 
(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Đỗ Mạnh Dũng   (VN) 
60 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (câu lạc bộ bơi phượt đường dài).  
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(210) 4-2018-24070 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH TMDV Vạn Phúc  
(VN) 
Số 401 Ngô Gia Tự, KDC2, phường Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24072 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ truyền thông và giải 
trí HANDPLUS   (VN) 
Số 6 đường số 4, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2018-24073 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH BAIUSTA BUDDY 

Việt Nam   (VN) 
14E27, khu biệt thự Fideco, 14 Thảo 
Điền, phường Thảo Điền, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; mật ong; đồ uống trên cơ sở trà; bột va-ni; bột sô cô la để làm kem, 
làm bánh. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; si-rô dùng cho đồ uống; các chế phẩm dùng đề làm đồ 
uống; đồ uống hỗn hợp không có cồn; sinh tố trái cây. 

 

(210) 4-2018-24074 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH ECOBLADER   (VN)

168 G Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Sách; truyện; tạp chí; tranh; bưu thiếp.  
 

Nhóm 41: Đào tạo; tổ chức và hướng dẫn hội thảo chuyên đề; xuất bản sách; thông tin về 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi cho giáo dục và giải trí; đào tạo thực hành. 

 

 
(210) 4-2018-24075 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H Toàn Cầu 386  
(VN) 
10/16 phố Trần Cảnh, phường Cam 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bằng tinh bột; thực phẩm dinh dưỡng; thảo dược; thuốc 
đông y. 

 
Nhóm 29: Thịt lợn đã sấy khô; thịt bò đã sấy khô; thịt gà đã sấy khô. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở hoa, quả (dạng trà); trà hoa quả. 

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả đóng lon. 

 

 
(210) 4-2018-24076 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Dương Tuấn  (VN) 
Thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2018-24077 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần KENWIN  (VN) 

Số 479 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; thanh nhôm sơn tĩnh điện; thanh kim loại màu; 
lá nhôm; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; bản 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1805 

lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại; con lăn bằng kim loại; ke(vít) bắt góc bằng kim 
loại dùng cho khung cửa; chốt cửa bằng kim loại; bu lông khuôn cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-24078 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2018-24079 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2018-24080 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2018-24081 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Amcotech Việt 

Nam  (VN) 
39 đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh máy công cụ: máy hàn, máy cắt. 
 

 
(210) 4-2018-24083 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 14.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty đấu giá hợp danh Bắc 
Trung Nam  (VN) 
Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức bán đấu giá tài sản, vật tư, thiết bị và các loại hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2018-24085 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Vàng, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dibaco Việt 
Nam  (VN) 
Số 55, khu phố Thịnh Lang, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu; mua bán dầu nhờn; mua bán dầu động cơ; mua bán xăng 
dầu; xuất nhập khẩu xăng dầu; quảng cáo nhiên liệu. 

 
 

(210) 4-2018-24086 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Cường Hồng  (VN) 
Số 15, phố Trần Quốc Toản, phường Hàng
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng 
họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-24088 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24089 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2018-24090 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24091 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24092 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2018-24093 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24094 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24095 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24096 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2018-24097 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24098 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2018-24099 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2018-24100 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2018-24101 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-24102 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-24103 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-24104 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 
378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2018-24105 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2018-24106 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-24107 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Thiên 
Hiếu  (VN) 
444/5A đường Chiến Lược, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24108 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Phạm Hồng Ngọc  (VN) 
Căn hộ 3.05 khối 1, lầu 3, căn hộ cao cấp 
The Vista, khu phố 4, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; váy; quần áo may sẵn; áo choàng nữ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24109 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Sài Gòn Thuận Phát   (VN) 
9/4 đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phụ gia (hóa chất).  

 

 
(210) 4-2018-24110 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Sài Gòn Thuận Phát   (VN) 
9/4 đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phụ gia (hóa chất).  

 

 
(210) 4-2018-24111 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Sài Gòn Thuận Phát   (VN) 
9/4 đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phụ gia (hóa chất).  
 

 
(210) 4-2018-24113 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Văn Đức  (VN) 

Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; may ¬ xe đạp; xe đạp; xe cộ chạy bằng điện, xe điện.  
 

 
(210) 4-2018-24114 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.11.2; 26.15.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
du lịch xanh Thịnh Đạt    (VN) 
Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù 
Cang Chải, tỉnh Yên Bái 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; phương tiện 
giao thông chạy điện.  

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
 

Nhóm 16: Tranh vẽ có khung hoặc chưa có khung; bản in khắc; xuất bản phẩm dạng in; 
ấn phẩm.  

 

Nhóm 19: Tác phẩm nghệ thuật từ đá, bê tông hoặc cẩm thạch.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ tác phẩm nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ từ mây tre, đan, thổ cẩm.  
 

Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản.  

 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục 
đích du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Cho thuê tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ tổ chức thể thao, văn hóa, giáo dục, giải 
trí trong nhà và ngoài trời; tổ chức sự kiện giảt trí; sản xuất, dàn dựng chương trình, buổi 
biểu diễn nhằm mục đích giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ du lịch, khu nghỉ dưỡng); 
đặt chỗ ở tạm thời; cho thuê nhà di động; dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; quán bar; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người (SPA); dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ tắm khoáng chăm sóc sức khỏe.  

 

(210) 4-2018-24115 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12; 26.15.1 
(591) Nâu, vàng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
du lịch xanh Thịnh Đạt    (VN) 
Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù 
Cang Chải, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; phương tiện 
giao thông chạy điện.  

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
 

Nhóm 16: Tranh vẽ có khung hoặc chưa có khung; bản in khắc; xuất bản phẩm dạng in; 
ấn phẩm.  

 

Nhóm 19: Tác phẩm nghệ thuật từ đá, bê tông hoặc cẩm thạch.  
 

Nhóm 35: Bán lẻ tác phẩm nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ từ mây tre, đan, thổ cẩm.  
 

Nhóm 36: Thu tiền cho thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản.  
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Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục 
đích du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Cho thuê tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ tổ chức thể thao, văn hóa, giáo dục, giải 
trí trong nhà và ngoài trời; tổ chức sự kiện giải trí; sản xuất, dàn dựng chương trình, buổi 

biểu diễn nhằm mục đích giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ du lịch, khu nghỉ dưỡng); 

đặt chỗ ở tạm thời; cho thuê nhà di động; dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; quán bar; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người (SPA); dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ tắm khoáng chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-24116 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.13.1 

(591) Đen, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAPANESE 
VILLAGE  (VN) 
Số 28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) bằng 

các phương tiện đường bộ, đường thủy. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái và làng du lịch (mục đích vui chơi giải trí).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); nhà hàng ăn uống; cho thuê 
hội trường, hội nghị, phòng cười. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2018-24117 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 9.7.1; A9.7.17; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại quốc tế Tân 
Trường Thịnh   (VN) 
436A/50/1G đường Ba Tháng Hai, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-24118 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.11; A24.17.11; A24.17.12 
(591) Trắng, vàng, hồng, đỏ, xanh lá cây, xanh 

nước biển. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Vân  (VN) 
Tòa Ruby 1, GoldMark City, 136 Hồ 
Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo âm nhạc; giáo dục mầm non; tư vấn liên quan đến giáo dục giảng dạy; 

dạy vẽ; dạy múa. 
 

 
(210) 4-2018-24119 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại may mặc Nguyễn 
Phát  (VN) 
Số 33/D3, tổ 8C, khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-24120 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.3; 4.5.21; 5.5.16; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại may mặc Nguyễn 
Phát  (VN) 
Số 33/D3, tổ 8C, khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-24121 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Sơn  (VN) 
Phòng 411, nhà tập thể C1, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý; đồ nữ trang.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán: đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang.  
 

 
(210) 4-2018-24122 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và dịch vụ N&C Việt 
Nam  (VN) 
Số 46A, ngõ 89 Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 
mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2018-24123 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và dịch vụ N&C Việt 
Nam  (VN) 
Số 46A, ngõ 89 Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 
mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2018-24124 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Quang Minh HD  
(VN) 
Khu Phượng Hoàng Thượng, thị trấn 
Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại (thanh kim loại định hình dùng trong xây dựng); thanh bằng 
kim loại dùng cho cửa; cửa bằng kim loại, kết cấu bằng kim loại dùng cho xây dựng 
(khung bằng kim loại dùng cho xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, thanh 
kim loại định hình, thanh bằng kim loại dùng cho cửa, cửa bằng kim loại, kết cấu bằng 
kim loại dùng cho xây dựng (khung bằng kim loại dùng cho xây dựng).  
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(210) 4-2018-24125 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A1.1.5; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Quang Minh HD  
(VN) 
Khu Phượng Hoàng Thượng, thị trấn 
Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại (thanh kim loại định hình dùng trong xây dựng); thanh bằng 

kim loại dùng cho cửa; cửa bằng kim loại; kết cấu bằng kim loại dùng cho xây dựng 
(khung bằng kim loại dùng cho xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, thanh 
kim loại định hình, thanh bằng kim loại dùng cho cửa, cửa bằng kim loại, kết cấu bằng 
kim loại dùng cho xây dựng (khung bằng kim loại dùng cho xây dựng).  

 

 
(210) 4-2018-24126 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Usa Feed Việt 
Nam   (VN) 
Số 6 ngõ 15, đường Nguyễn Đại Năng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm.  
 

 
(210) 4-2018-24127 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Usa Feed Việt 
Nam   (VN) 
Số 6 ngõ 15, đường Nguyễn Đại Năng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm.   
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi.  
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(210) 4-2018-24128 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Chu Thị Loan   (VN) 
Xóm 11, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen; vòi; chậu rửa; bồn cầu.  

 

 
(210) 4-2018-24129 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Chu Thị Loan   (VN) 
Xóm 11, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen; vòi; chậu rửa; bồn cầu.  

 

 
(210) 4-2018-24130 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Chu Thị Loan   (VN) 
Xóm 11, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-24131 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Sĩ Đạt  (VN) 
182/126 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm ngành tóc.  
 

 
(210) 4-2018-24132 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 24.1.1; A25.7.7 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại hóa mỹ phẩm I LIKE  (VN) 
38D đường TA19A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh.  
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(210) 4-2018-24133 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ABC PHARMACI  
(VN) 
109/19 đường Huỳnh Thị Hai, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24134 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, xám tro. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lá Xanh   (VN) 
205 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống, quán nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-24135 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh dương, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SORIMACHI Việt 
Nam  (VN) 
Số 233 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm kế toán, phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi 
tính, có thể tải về; phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]. 

 

 
(210) 4-2018-24136 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; 26.1.2; 3.7.8; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SORIMACHI Việt 
Nam  (VN) 
Số 233 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm kế toán, phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi 
tính, có thể tải về; phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được].  

 

 
(210) 4-2018-24137 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.3.6; A5.7.23; 4.5.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SORIMACHI Việt 
Nam  (VN) 
Số 233 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm kế toán, phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi 

tính, có thể tải về; phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được].  

 

 
(210) 4-2018-24138 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  
 

 
210) 4-2018-24139 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm mục đích thương mại; tổ 

chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 
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Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 

lấp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 

các chuyến du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch 

vụ quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2018-24141 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.5.1; 2.5.2; A2.5.23; 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thần Đồng  (VN) 
Số 32, đường Tăng Thiết Giáp, phường 

Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ giáo dục, dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tư vấn giáo dục; 

trường đào tạo (giáo dục); sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-24142 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 15.1.13; 21.1.17 

(591) Vàng, đen, đỏ, xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại sơn Zebra Việt 
Nam   (VN) 
167/4 đường 26 tháng 3, khu phố 6, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 

máy tính; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; nghiên cứu và đánh giá kinh doanh; dịch vụ 

đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ cửa hàng mua bán các sản phẩm: 

sơn các loại, vecni, bột trét tường. 
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(210) 4-2018-24146 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, nâu, đen trắng. 

(731) Lê Thúy Phượng  (VN) 
Tổ dân phố Phúc Tiến, phường Biên 

Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mầm non; 

sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề.  
 

 
(210) 4-2018-24147 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; 26.13.1; A7.1.11; 7.1.24 

(591) trắng, đỏ, nâu, xanh dương nhạt. 

(731) LIUYISHOU INTERNATIONAL 

GROUP PRIVATE LIMITED  (HK) 

Room 1907, 19/F, Lee Garden One, 33 

Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong 

Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; 

dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2018-24148 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Maxko 
Việt Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 17, phố Nam Dư, phường Lĩnh 

Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán cà phê - trà sữa.  
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(210) 4-2018-24149 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 

(591) Nâu đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Maxko 
Việt Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 17, phố Nam Dư, phường Lĩnh 

Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán cà phê - trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-24150 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; A16.1.11; 24.17.20 

(591) Xanh dương đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đặng Thế Hiền   (VN) 
380A Hùng Vương, phường Hội Thượng, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, các mặt hàng 

linh kiện và phụ kiện điện thoại. 
 

 
(210) 4-2018-24151 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.11.22; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.7 

(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thang máy 
ATVIN  (VN) 
Biệt thự nhà vườn NV, số 23, phố Mễ Trì 

Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy, cầu thang cuốn, thiết bị vận hành thang máy.  

 

Nhóm 09: Khóa cửa thông minh, hộp điều khiển nhà thông minh; thiết bị báo cháy, 

chuông điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, thiết bị chiếu sáng như: đèn điện. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thang máy, cầu thang cuốn, điều hòa không khí, thiết bị 

báo cháy, hộp điều khiển nhà thông minh, khóa cửa thông minh. 
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(210) 4-2018-24152 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Bạch Điệp   (VN) 
23D Nguyễn Trung Trực, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, bông băng gạc y tế, nhiệt 

kế, máy đo huyết áp, băng dính dùng cho y tế, xilanh dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2018-24153 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngân Anh   (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh trên cây trồng; thuốc trừ nấm bệnh; thuốc phòng trừ sâu bệnh; 

thuốc diệt cỏ; thuốc diệt động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2018-24154 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.25; 25.1.25 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần khoáng sản 

SH   (VN) 
Số 12 đường Ngô Thì Sỹ, phường Phú Bài,
thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men.  
 

 
(210) 4-2018-24155 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Việt Nam  (VN) 
229 Vườn Lài, khu phố 2, phường An Phú
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ đạc trong nhà bằng kim loại, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, kệ), 
phụ kiện lắp ráp giường bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp đồ đạc không bằng kim loại, đồ 
phụ kiện trang trí nội thất như: thảm sàn, đèn trang trí, chuông cửa ra vào, giá đồ đạc, 
khung thêu, khung tranh ảnh, gương soi, gối. 

 

 
(210) 4-2018-24156 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Phòng tắm đứng; bồn tắm; vòi hoa sen; bình nước nóng năng lượng mặt trời; 

phụ kiện bồn tắm; thiết bị tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2018-24157 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.7.25; 26.4.2 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Phòng tắm đứng; bồn tắm; vòi hoa sen; bình nước nóng năng lượng mặt trời; 

phụ kiện bồn tắm; thiết bị tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2018-24158 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 5.13.4 
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Phòng tắm đứng; bồn tắm; vòi hoa sen; bình nước nóng năng lượng mặt trời; 

phụ kiện bồn tắm; thiết bị tắm hơi. 
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(210) 4-2018-24159 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A5.3.13 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 Đường số 5, khu phố 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm, đồ trang điểm; phấn trang điểm; nước hoa, dầu thơm; chế 
phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh thân thể; nước sơn móng, chế phẩm chống nắng 

 

Nhóm 06: Truyện tranh; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; lịch; cuốn 
sách nhỏ.  

 

Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; quần áo; mũ; quần dài; váy; áo khoác ngoài (trang phục).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; may 
quần áo; cắt vải; thêu thùa; nhuộm vải; dịch vụ may.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim video, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế hệ 
thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-24163 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fusi  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-24164 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fusi  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24165 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fusi  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24166 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Fusi  (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24167 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24168 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế nhự: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24169 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam    (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24170 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24171 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24172 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thi mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24173 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thi mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-24174 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ (bar); dịch vụ cung cấp thức ăn 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-24175 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24176 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần chăm sóc 
sức khỏe Medita  (VN) 
Số 376, phố Xã Đàn, phường Kim Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm vệ sinh răng miệng thuộc nhóm này (dùng cho mục đích y tế), 
cụ thể là: nước súc miệng diệt khuẩn ngăn mảng bám, chất làm sạch diệt khuẩn và chế 
phẩm làm sạch có tẩm thuốc; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chế phẩm kích thích 
sự mọc răng; sứ dùng làm răng giả; chất trám răng. 

 

Nhóm 10: Răng giả; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; máy làm sạch răng; 
tủy răng nhân tạo; dụng cụ chỉnh hình răng. 

 

Nhóm 35: Mua bán cao dán, cồn cho mục đích dược phẩm, bông khử trùng, chế phẩm 
điều trị bỏng, gạc y tế, đồ uống y tế, tinh dầu bạc hà, các sản phẩm vệ sinh răng miệng 
(dùng cho mục đích y tế), cụ thể là: nước súc miệng diệt khuẩn ngăn mảng bám, chất làm 
sạch diệt khuẩn và chế phẩm làm sạch có tẩm thuốc, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, 
chế phẩm kích thích sự mọc răng, sứ dùng làm răng giả, chất trám răng, răng giả, thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, máy làm sạch răng, tủy răng nhân tạo, dụng cụ 
chỉnh hình răng. 

 

 
(210) 4-2018-24177 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chăm sóc 
sức khỏe Medita  (VN) 
Số 376, phố Xã Đàn, phường Kim Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm vệ sinh răng miệng thuộc nhóm này (dùng cho mục đích y tế), 
cụ thể là: nước súc miệng diệt khuẩn ngăn mảng bám, chất làm sạch diệt khuẩn và chế 
phẩm làm sạch có tẩm thuốc; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chế phẩm kích thích 
sự mọc răng; sứ dùng làm răng giả; chất trám răng. 

 

Nhóm 10: Răng giả; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; máy làm sạch răng; 
tủy răng nhân tạo; dụng cụ chỉnh hình răng. 

 

Nhóm 35: Mua bán cao dán, cồn cho mục đích dược phẩm, bông khử trùng, chế phẩm 
điều trị bỏng, gạc y tế, đồ uống y tế, tinh dầu bạc hà, các sản phẩm vệ sinh răng miệng 
(dùng cho mục đích y tế), cụ thể là: nước súc miệng diệt khuẩn ngăn mảng bám, chất làm 
sạch diệt khuẩn và chế phẩm làm sạch có tẩm thuốc, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, 
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chế phẩm kích thích sự mọc răng, sứ dùng làm răng giả, chất trám răng, răng giả, thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, máy làm sạch răng, tủy răng nhân tạo, dụng cụ 
chỉnh hình răng. 

 
 

(210) 4-2018-24178 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.17; A5.5.20 
(731) USAHA JAYA BEVERAGES SDN 

BHD, hình  (MY) 
22A Lorong Sungai Puloh 1A/KU6, 
Taman Teknologi Gemilang, Kawasan, 
Perindustrian Sungai Puloh, 42100 
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sản phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở đậu nành sử dụng làm 
sản phẩm thay thế sữa; đồ uống làm từ sữa đậu nành, sữa là chủ yếu. 

 

 
(210) 4-2018-24179 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.3 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Loctite Việt Nam  (VN) 
Số 845 đường Hồng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy nhà bếp dùng điện; máy giặt. 
 

Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị thu hình. 
 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió [điều hòa không khí]; tủ lạnh; hệ thống 
thiết bị làm lạnh; thiết bị điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2018-24181 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ điện tử viễn thông Lê 
QuÝ  (VN) 
Số 596 Huỳnh Văn Lũy, khu phố 3, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; thiết bị liên lạc; thiết bị ghi hình; máy bộ đàm xách tay; thiết 
bị báo động bằng âm thanh; thiết bị báo hiệu chống trộm; máy đếm tiền; thiết bị báo 
cháy; hệ thống phòng trộm, chạy điện. 

 

 
(210) 4-2018-24182 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 18.2.1; 26.11.3 (540) 

 

(731) Hoàng Anh Tuấn  (VN) 
A1 P305 tập thể cơ khí Tam Hiệp, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ chơi xe hơi, đồ chơi xe ô tô, đồ chơi xe máy, đồ chơi xe 
đạp. 

 

 
(210) 4-2018-24183 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 16.3.13; 4.5.3 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

toàn cầu ADT  (VN) 
Tầng 3, tháp T2, tòa nhà Times Tower 
(HACC1), số 35 đường Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho 
thuê thiết bị trò chơi; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2018-24184 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) LEE JU HAN  (KR) 

(Gangjeong-Dong), 62-13, Yeomdon-
Ro, Seogwiposi, Jejudo, Zip 63558, 
Republic Of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm chống nắng; dầu gội, không chứa thuốc; nước hoa; son môi; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-24185 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.3 
(591) Trắng, cam, tím hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty hữu hạn đầu tư See 
Well  (VN) 
Khu công nghiệp Hố Nai, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trước, đèn sau của mô tô hai bánh và đèn xi nhan. 

 

(210) 4-2018-24189 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Safatis   (VN) 
Lô 60 - TT 2, khu đô thị thành phố Giao 
Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-24193 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-24200 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(731) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong, P. R. China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; kế toán; quảng cáo; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ tái 
lập kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2018-24201 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(731) GUANGDONG PHONPA HOME 

TECHNOLOGY CO., LTD.    (CN) 
No.1, Jiahe South Road, Lubao Town, 
Sanshui District, Foshan City, 
Guangdong, P. R. China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; ngân hàng thế chấp; phân tích tài chính; dịch 

vụ bảo lãnh tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; thuê-
mua tài chính giá rẻ; thông tin về tài chính; đầu tư quỹ; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch 
vụ tín dụng; cho vay [tài chính], định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
môi giới chứng khoán và trái phiếu; môi giới; cho vay có thế chấp; tư vấn bảo hiểm; môi 
giới chứng khoán; tư vấn tài chính; định giá đồ trang sức; bán nhà ở thương mại (dịch vụ 
bất động sản).  

 

 
(210) 4-2018-24202 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(591) Xanh da trời, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại M&L 

Việt Nam   (VN) 
Số 34 ngách 606/137 đường Ngọc Thụy, 
tổ 28, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 

dịch vụ mua bán, cụ thể là: đồ chơi cho trẻ em, đồ dùng cho trẻ em gồm: ghế ngồi ăn cho 
trẻ em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót 
dùng thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ 
em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho 
trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu 
em bé, thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng 
ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, 
thìa dùng đề uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng 
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chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), quần áo trẻ em, đồ đội 
đầu, đồ đi chân cho trẻ em, đồ dùng gia đình (gồm phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, 
gối, đệm, màn).  

 

 
(210) 4-2018-24203 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Đỏ, xanh lá cây, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Kim 
Thiên Hải  (VN) 
Số 38 Nguyễn Viết Xuân, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các hàng hóa: quần áo, đồ chơi trẻ em, tã lót trẻ sơ sinh, bình 

sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, địu em bé, sữa bột cho trẻ em, thực 

phẩm cho em bé, mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2018-24205 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kingdom 
Việt Nam   (VN) 
125/2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-24206 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kingdom 
Việt Nam   (VN) 
125/2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần cứng máy tính.  
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(210) 4-2018-24207 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kingdom 
Việt Nam   (VN) 
125/2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-24208 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kingdom 
Việt Nam   (VN) 
125/2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy vi tính; thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết 
bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần cứng máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-24209 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kingdom 
Việt Nam   (VN) 
125/2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-24211 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; 5.3.20; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Hòa  (VN) 
37/14 Đặng Minh Trứ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp. 
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(210) 4-2018-24212 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A25.7.5; 26.3.3; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Vàng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Như Tuyết  (VN) 
135 Trần Nhân Tông, phường Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

(210) 4-2018-24213 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Cam. (540) 

 

(731) Bùi Thị Hà  (VN) 
19 An Hải 6, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 

 

 
(210) 4-2018-24214 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su; kẹo làm thơm mát hơi thở; bánh kẹo làm thơm mát hơi thở. 

 

 
(210) 4-2018-24215 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) KOREA TRADE-INVESTMENT 

PROMOTION AGENCY (KOTRA)  
(KR) 
(06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin về thương mại; quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; nghiên cứu 

thị trường; dịch vụ thu thập thông tin thị trường. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ 
ghi nợ; nghiệp vụ thanh toán (tài chính); phân tích tài chính. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; sắp 
xếp và tiến hành hội nghị; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2018-24216 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh. 
(731) GAO LEI   (CN) 

Room 112, Gate No.1, No. 8 of Cangnan 
Hutong, Dongcheng District, Beijing, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 

thực phẩm ăn nhanh (dạng que) có vị tôm (thuộc nhóm này); bánh gạo giòn; bỏng ngô; 
bột sắn hột; thực phẩm ăn nhanh (dạng miếng lát mỏng) có vị tôm hùm gai (thuộc nhóm 
này); kẹo mềm; bánh quy.  

 

 
(210) 4-2018-24217 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.6; 5.3.20; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Trắng, xám, xanh. 
(731) GAO LEI   (CN) 

Room 112, Gate No. 1, No. 8 of 
Cangnan Hutong, Dongcheng District, 
Beijing, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 

thực phẩm ăn nhanh (dạng que) có vị tôm (thuộc nhóm này); bánh gạo giòn; bỏng ngô; 
bột sắn hột; thực phẩm ăn nhanh (dạng miếng lát mỏng) có vị tôm hùm gai (thuộc nhóm 
này); kẹo mềm; bánh quy.  

 

 
(210) 4-2018-24218 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.13; 3.7.21; A3.7.24 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Việt Anh   (VN) 
Số 33 §23 Đổng Quốc Bình, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cung cấp dịch vụ thông 

tin về nhà trọ và nhà hàng; cung cấp bản đánh giá về tiện nghi trong khách sạn và nhà 
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hàng thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; cung cấp thông tin của người 

tiêu dùng cho người khác về chỗ ở bằng phương tiện điện tử thông qua mạng máy tính và 

mạng thông tin toàn cầu. 
 

 
(210) 4-2018-24219 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.7.13; 3.7.21; A3.7.24 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Việt Anh  (VN) 
Số 33 §23 Đồng Quốc Bình, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đấu giá chuyến du lịch; dịch vụ điều hành trang 

web vì mục đích kinh doanh, cụ thể là điều hành hoạt động thương mại điện tử (gồm cả 

trang web thương mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử) nhằm giúp khách hàng 

thuận tiện khi lựa chọn các giao dịch mua, bán, đặt vé máy bay, dịch vụ cho phép đặt chỗ 

khách sạn thông qua thương mại điện tử; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ đặt vé máy bay; dịch 

vụ đặt chỗ vận chuyển; dịch vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; 

dịch vụ thông tin du lịch.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu, 

thông tin và bài đánh giá về du lịch và phương tiện vận chuyển thông qua mạng máy tính 

và mạng thông tin toàn cầu. 
 

 
(210) 4-2018-24220 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đỏ, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  
(VN) 
700/15 đường Lạc Long Quân, phường 9, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm); dao; kéo; kìm (kềm) cắt móng tay; kìm (kềm) cắt da; dũa móng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: kìm (kềm), dao, kéo, kìm (kềm) cắt móng tay, kìm (kềm) cắt da, dũa 

móng; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  
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(210) 4-2018-24221 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 1.15.5 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Năng Lượng Xanh  
(VN) 
117C đường Trần Não, khu phố 4, 

phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Gas (khí đốt), khí ga để thắp sáng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: gas (khí đốt), khí ga để thắp sáng.  
 

 
(210) 4-2018-24223 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 

(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 

thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 

sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 

phấn nền trang điểm đạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 

nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da, chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 

phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể, gel dùng cho cơ thể (mỹ 

phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 

chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm), dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu, keo xịt 

tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 

thuốc bôi lông mi mắt (mat-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 

mắt; phấn nền dạng lỏng, phần nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 

làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 

dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-24224 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Phạm Cao Cường  (VN) 

Phòng A2703 Hateco Hoàng Mai, thôn 
Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa xe; máy chà sàn công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy rửa xe, máy chà sàn 
công nghiệp.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe.  
 

(210) 4-2018-24225 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90 Da-Gil, Yongsan-
Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến làm từ trái cây, rau củ và các loại hạt 
(granola), cụ thể là, sữa granola; granola trên cơ sở quả hạch và trái cây có bổ sung yến 
mạch và ngũ cốc (quả hạch và trái cây là thành phần chính); thực phẩm chế biến trên cơ 
sở trái cây; thực phẩm chế biến trên cơ sở rau củ; trái cây đã chế biến; trái cây sấy khô; 
trái cây cắt lát sấy khô; rau củ đã chế biến; rau củ sấy khô; rau củ cắt lát sấy khô; quả 
hạch đã chế biến; quả hạch sấy khô; quả hạch cắt lát sấy khô; sữa làm từ ngũ cốc. 

 

Nhóm 30: Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến làm từ trái cây, rau củ và các loại hạt 
(granola), cụ thể, granola trên cơ sở ngũ cốc (ngũ cốc là thành phần chủ yếu); granola trên 
cơ sở ngũ cốc dạng thanh (ngũ cốc là thành phần chủ yếu); granola trên cơ sở ngũ cốc 
dạng gói (ngũ cốc là thành phần chủ yếu); granola trên cơ sở ngũ cốc dạng lát mỏng (ngũ 
cốc là thành phần chủ yếu); granola chế biến từ hỗn hợp ngũ cốc trên cơ sở yến mạch, quả 
hạch và trái cây (yến mạch là thành phần chủ yếu); granola trên cơ sở gạo bung (gạo bung 
là thành phần chủ yếu); thực phẩm chế biến trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thanh ngũ cốc đã qua chế biến; ngũ cốc đã qua chế biến 
dạng lát mỏng sấy khô; mật ong; đường nâu; sô cô la. 

 

 
(210) 4-2018-24226 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) CENTRAL SPRINKLER LLC  (US) 

1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, 
Pennsylvania 19446, USA 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; súng phun nước dập lửa; thiết bị phát hiện cháy; thiết bị kiểm 

soát dập lửa. 
 

 
(210) 4-2018-24228 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 25.5.25; 26.3.2; 

A5.3.13 

(731) CENTRAL SPRINKLER LLC  (US) 

1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, 

Pennsylvania 19446, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; súng phun nước dập lửa; thiết bị phát hiện cháy; thiết bị kiểm 

soát dập lửa. 
 

 
(210) 4-2018-24230 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A5.1.5; A5.5.20; 5.5.19 

(731) Hứa Văn Thu   (VN) 
Thôn Pàn Pẻn II, xã Minh Khai, huyện 

Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Miến dong; tinh bột dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24231 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A24.15.7; 26.1.1; 18.1.21 

(591) Đỏ, xanh da trời, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Người Bạn Phần 
Mềm  (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để sắp xếp các dịch vụ giao thông vận tải, cụ thể là 

phần mềm cho việc lập kế hoạch tự động và điều phối xe cơ giới; phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2018-24232 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A9.7.22; A20.1.3; 26.1.1 

(591) Xanh coban, trắng. 

(731) Nguyễn Mai Hoa  (VN) 
Tổ 61 Tập thể Công ty Xây dựng, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tiếng Anh và các môn học bằng tiếng Anh; dịch vụ tư vấn du 

học. 
 

 
(210) 4-2018-24233 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.5.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH sợi dệt Hương 
Sen COMFOR  (VN) 
Tầng 4, số 18, phố Trần Thái Tông, 

phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] hàng hóa phục vụ sản xuất dệt nhuộm (bông, chỉ, vải), 

thiết bị công nghiệp (máy dệt, máy thêu, máy may), nguyên liệu hóa chất công nghiệp 

(chất hút ẩm, thuốc nhuộm), hàng thủ công mỹ nghệ (khăn mặt, khăn tay, rèm cửa bằng 

vải).  
 

 
(210) 4-2018-24234 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 13.1.6; 13.1.5; 1.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Khang  (VN) 
104/13 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tranh 

tụng; dịch vụ mua bán tài sản trí tuệ; dịch vụ quản lý tài sản trí tuệ; dịch vụ tư vấn phát 

triển tài sản trí tuệ.  
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(210) 4-2018-24235 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) TONGWEI CO., LTD.  (CN) 

No. 588, Middle Section of Tianfu 
Avenue, High-Tech Zone, Chengdu, 
Sichuan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; động vật giáp xác, sống; cá, sống; thức ăn cho động vật; thức 

ăn cho gia súc; hạt [ngũ cốc]. 
 

 
(210) 4-2018-24238 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.20; 1.15.5; 10.3.7; 

A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

- thương mại - xuất nhập khẩu 
Minh Tâm   (VN) 
Số 15 đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 
Đông A, phường Đông Hòa, thi xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu ăn; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị sấy 

khô. 
 

 
(210) 4-2018-24239 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.2.1; 1.15.15; 2.9.1; A6.19.9 
(591) Cam, vàng, đỏ, xanh lá, nâu, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật. 
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(210) 4-2018-24241 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.2.1; A6.19.9; 2.9.1; 1.15.15 
(591) Vàng đậm, đỏ, xanh lá cây đậm, nâu, 

trắng, đen, cam, vàng nhạt, xanh lá cây 
nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 
Tường An   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-24242 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, vàng, đen, cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Gia Bảo  
(VN) 
Số nhà 5A5 tập thể Mỏ Địa Chất, xóm 6, 
phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy.  
 

 
(210) 4-2018-24243 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH CTCARE Việt 
Nam  (VN) 
60/19 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Gậy, khung tập đi, ghế bô vệ sinh cho người già, người tàn tật. 
 

Nhóm 12: Xe lăn dùng cho người tàn tật.  
 

 
(210) 4-2018-24244 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần kim khí An 

Phát  (VN) 
Tổ dân phố Hoàng Vân, phường Lam 
Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Bồn đựng nước bằng inox; ống chứa nước bằng inox; ống dẫn nước bằng kim 
loại; ống dẫn nước chịu áp bằng kim loại; thùng bằng kim loại; đai thùng bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-24245 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 

(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát- ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm), dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm đánh 
răng; bút dùng để làm trắng răng; miếng cao làm trắng răng; chế phẩm súc miệng không 
dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm làm trắng răng; chế phẩm súc miệng không chứa thuốc 
không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-24246 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống năng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng, xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
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phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu, dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc, gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi, 
thuốc bôi lông mi mắt (mát- ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt, phấn nền dạng lỏng, phần nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-24247 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần A2K  (VN) 
A5, đường 17, phường Tân Hưng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt muối; thịt 
lợn; dồi lợn; thịt ướp muối; nội tạng gia súc dùng làm thực phẩm; dạ dày bò dùng làm 

thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-24248 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNNH phần mềm Trí 
Tuệ   (VN) 
Tầng 3 tòa nhà HH2 Bắc Hà, phố Tố 

Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-24249 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
SAVIN Việt Nam  (VN) 
58 Hàng Đào, phường Hàng Đào, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2018-24250 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Tú Trinh  (VN) 
Số 4 đường TX 39, khu phố 3, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-24251 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

 

(731) Lê Thị Tú Trinh    (VN) 
Số 4 đường TX 39, khu phố 3, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-24252 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Bùi Thị Bích 
Phượng  (VN) 
Số nhà 482, đường Lý Thường Kiệt, tổ 8, 

phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bột đậu nành; chế phẩm ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; bột yến mạch; 

thực phẩm trên cơ sở yến mạch. 
 

 
(210) 4-2018-24253 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.15.15; A17.2.2; A25.7.5 (540) 

  

(731) Khổng Trí Nhân  (VN) 
25 PT, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm quần áo thời trang; quần áo thể thao; giầy dép; mũ nón. 
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(210) 4-2018-24254 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hồng Thịnh  
(VN) 
Số 233B Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khẩu trang y tế.  
 

(210) 4-2018-24255 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Bùi Võ Minh Nhật  (VN) 
216 khu dân cư 19, ấp 1, xã Phú Hòa, 
huyện Định Quán, Đồng Nai        

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán túi xách tay; mua bán mỹ phẩm; mua bán giày.  
 

(210) 4-2018-24256 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
VLXD Việt - ấn  (VN) 
70 đường D4A, khu dân cư Kiến á Nam 
Long, phường Phước Long B, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; sàn, không bằng kim loại; đá hoa cẩm thạch; tấm ốp tường, không bằng 
kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; sàn lát, không 
bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-24257 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SILK KOTE 
WORLD JAPAN   (VN) 
K35 Khu 38ha đường B2, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn.  
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(210) 4-2018-24258 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sáng tạo 
Công Nghiệp  (VN) 
Lô A10 khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành pbố 
Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống thép; ống bọc ngoài [vật liệu kim loại]; ống bao nối 
bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-24260 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Hoàng Quân  (VN) 
84/15 đường số 18, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy thu thanh và thu hình; mua bán máy quay phim: mua bán thiết bị 
ghi hình.  

 

 
(210) 4-2018-24261 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Chiến  (VN) 
431 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán mũ nón thời trang; mua bán giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-24262 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng, xanh nước 

biển nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phát 
triển dịch vụ Thịnh Phát  (VN) 
117/8 Hồ Văn Long, khu phố 2, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán mũ nón thời trang; mua bán giày dép; 

mua bán túi xách tay; mua bán ba lô; mua bán đồng hồ.   
 

 
(210) 4-2018-24263 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Vàng nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Võ Huỳnh Vân Anh  (VN) 
04 Cao Đức Lân, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-24264 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 7.11.10; 25.12.1; 1.3.1; 1.3.2 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Phát Việt 
MKC  (VN) 
687/36/5/7/12 Kinh Dương Vương, khu 

phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy; mua bán bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong: mua 

bán còi cho xe cộ; mua bán xích xe máy; mua bán má phanh cho xe cộ: mua bán vòng bi 

cho ổ trục.  
 

 
(210) 4-2018-24265 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INNOWALL 
Việt Nam   (VN) 
Số 11BT5, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bê tông; mua bán tấm lót sàn; mua bán tấm xây tường; mua bán bê 

tông nhẹ; mua bán tấm bê tông EPS; mua bán bê tông xốp.  
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(210) 4-2018-24266 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; A1.1.2; A24.15.11; 25.5.25; 

24.15.21; 1.1.14 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  
(731) Lâm Mỹ Linh  (VN) 

22 đường số 64, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng 
hoá; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2018-24267 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; 25.1.25; 26.4.2; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, hồng, đỏ, cam, 

trắng, đen. 

(540) 

  
(731) Huỳnh Ngọc Duy  (VN) 

159/48/30 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2018-24268 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.2.7 
(591) Xám, hồng, xanh dương, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại xuất nhập khẩu 
FAN YONG  (VN) 
A8/7R đường Công Nghệ Mới, ấp 1, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: In mẫu vé; dịch vụ in.  
 
 

(210) 4-2018-24269 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh dương nhạt, cam, trắng, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
xuất nhập khẩu hải sản Biển 
Đông  (VN) 
152/7 Bưng Ông Thoàn, phường Phú 
Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh       



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1855 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2018-24273 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.13.1; 

1.15.23 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ly An   (VN) 
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bột mì; món ăn đông khô với thành 

phần chính là gạo; mì sợi; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; miến.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; nấm tươi; rau tươi.  
 

 
(210) 4-2018-24275 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.3; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ly An  (VN) 
ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bột mì; món ăn đông khô với thành 

phần chính là gạo; mì sợi; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; miến.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; nấm tươi; rau tươi. 
 

 
(210) 4-2018-24276 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá, hồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trà sen Tháp 
Mười  (VN) 
Khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, 
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm trà đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà. 
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(210) 4-2018-24277 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Số Một Đại 
Thắng  (VN) 
Số 01 đường Mỹ Phú 2A, khu phố Mỹ 
Phú 2, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cá cảnh; mua bán vật nuôi gây giống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ, 
dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-24278 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 7.3.11; 26.4.4; 26.4.9; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tổng 
hợp 24H  (VN) 
Số 186A Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; quảng cáo; giới thiệu sản 

phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản xuất phim quảng 
cáo.  

 
Nhóm 41: Dàn dựng băng hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ trường quay; dàn dựng buổi biểu 
diễn; sản xuất nhạc.  

 

 
(210) 4-2018-24279 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.12; 26.15.1; 3.9.1; 26.1.2; 26.11.3; 

25.5.25 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, cam, xanh lá 

cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Triệu Ngọc Âm  (VN) 
176/7 Minh Phụng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Vật liệu đánh bóng dùng để làm sáng bóng trừ các chế phẩm, giấy và đá mài; 

miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; nùi để cọ rửa dùng cho nhà bếp.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu đánh bóng dùng để làm sáng bóng trừ các chế phẩm, giấy và 
đá mài; mua bán miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; mua bán nùi để cọ rửa dùng cho nhà 
bếp.  
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(210) 4-2018-24282 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại sơn 
Vạn Điểm Việt Nam  (VN) 
Thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, matit phủ bề mặt kim loại. 
 

Nhóm 19: Matit phủ tuờng. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn, véc ni, matit. 
 

 
(210) 4-2018-24283 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH tổng hợp Nhân 
Hậu   (VN) 
Tổ 2, khối phố An Hà Đông, phường An 
Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, bình. 

 

 
(210) 4-2018-24284 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
84/36A Lê Quang Định, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện bởi ca sĩ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong 

nhà; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; xuất bản sách; dịch vụ câu lạc bộ; tổ chức trình 
diễn (dịch vụ ông bầu); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); trình diễn các buổi biểu diễn 
trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; sản xuất nhạc; dịch vụ 
sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên 
truyền hình. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1858 

(210) 4-2018-24285 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Vy  (VN) 
27/24 đường Bà Lê Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện bởi ca sĩ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong 

nhà; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; xuất bản sách; dịch vụ câu lạc bộ; tổ chức trình 
diễn (dịch vụ ông bầu); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); trình diễn các buỗi biểu diễn 
trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; sản xuất nhạc; dịch vụ 
sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-24286 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Vy  (VN) 
27/24 đường Bà Lê Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí được thực hiện bởi ca sĩ; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong 
nhà; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; xuất bản sách; dịch vụ câu lạc bộ; tổ chức trình 
diễn (dịch vụ ông bầu); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); trình diễn các buỗi biểu diễn 
trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; sản xuất nhạc; dịch vụ 
sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-24287 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 1.15.23; 26.1.1; A1.1.10; 

24.17.15; 24.17.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y dược Bảo 
Long  (VN) 
Thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; kem dưỡng da.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thuốc nam dược; thuốc đông y; thực phẩm chức 
năng; chế phẩm thảo dược.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo khám chữa bệnh bằng đông y; dịch vụ giáo dục đào 
tạo bốc thuốc đông y. 
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Nhóm 44: Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phòng khám đông y; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-24288 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
84/36A Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức và điều khiển buổi hoà 
nhạc; xuất bản sách; dịch vụ; câu lạc bộ; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); lập kế 
hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; chụp ảnh dưới dạng vi 
phim; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; 
sản xuất nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên 
truyền hình. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2018-24289 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Đất Cảng 1.2.3  
(VN) 
Số 9/58 đường Tây Sơn, phường Trần 
Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuyền; vận chuyển bằng xe buýt; bãi đỗ xe; vận tải bằng ô tô; 
cho thuê chỗ để xe; vận tải.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); 
dịch vụ nhà trọ; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-24290 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.20; 26.1.1; 5.5.19; A5.5.21; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Aroma  (VN) 
Đường 196 thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24291 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Grandrealty  (VN) 
Tầng 5, khu văn phòng tòa A, tòa nhà 
Imperia Garden, số 203 phố Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lí các căn hộ cho thuê; cho thuệ bất động sản; quản lí bất động sản; cho 
thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; môi giới bất bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-24294 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 24.15.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trí  (VN) 
Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giày đá bóng; mũ; giày thể thao; miếng đệm lót bên trong 
giày; tất ngắn cổ.  

 
 

(210) 4-2018-24295 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trí  (VN) 
Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giày đá bóng; mũ; giày thể thao; miếng đệm lót bên trong 
giày; tất ngắn cổ.  

 
 

(210) 4-2018-24296 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, tím than, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Enco Việt Nam  
(VN) 
Số 11 ngõ 39 phố Linh Lang, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế; xà phòng; chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia 
dụng; chế phẩm để tẩy màu; dầu dùng cho mục đích làm sạch. 
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(210) 4-2018-24302 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.23 
(731) Công ty TNHH OPTIMAX  (VN) 

Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng tóc; dầu dưỡng bóng tóc; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); 
dầu gội đầu; dầu gội kích thích mọc tóc. 

 

 
(210) 4-2018-24303 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty liên doanh hội chợ 

và triển lãm Sài Gòn  (VN) 
799 đường Nguyễn Văn Linh, khu Đô thị 
Phú Mỹ Hưng, đô thị mới Nam thành 
phố, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng tiện lợi 24/24 và cửa hàng bán lẻ: đồ ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn, 
nước uống, nước giải khát, bia, rượu, hạt sấy khô, rau củ quả sấy khô, đường, sữa, sữa 
chua, phô mai, kem lạnh, bánh kẹo, bánh ngọt, bánh mì, sôcôla, bim bim, nước mắm, 
muối, bột canh, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, tương ớt, tương cà, các loại xốt, mì tôm, 
gạo, bún, phở, hủ tíu, gia vị, giò, chả, trái cây tươi, hoa tươi, rau tươi, sim, card, khẩu 
trang, găng tay, tất (vớ), áo mưa, vở, bút bi, bút chì, thước kẻ, bút xóa, mỹ phẩm, kem 
chống nắng, lăn khử mùi, sữa rửa mặt, sữa tắm, son môi. 

 

Nhóm 41: Casino (dịch vụ vui chơi có thưởng).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; quán cà phê; quán giải khát; dịch vụ 
cung cấp thức ăn nhanh do nhà hàng phục vụ. 

 
 

(210) 4-2018-24304 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đặc Rạng Việt 
Nam  (VN) 
ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in ảnh chụp; in đá; in trên lụa.  
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(210) 4-2018-24305 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đặc Rạng Việt 
Nam  (VN) 
ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; in ốp sét; in ảnh chụp; in đá; in trên lụa.  

 

 
(210) 4-2018-24306 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.22; A26.11.12 
(591) Hồng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị ánh Ngọc  (VN) 
381/43B Lê Văn Qưới, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên, cỏ khô, cây 
khô để trang trí, vòng hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2018-24320 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 9.1.10; A19.3.4; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ True Item  (VN) 
Tầng 46, tòa tháp Tài chính Bitexco, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.   
 

 
(210) 4-2018-24321 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 30: Mì sợi; bánh mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 
sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-24322 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; bánh mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 

sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24323 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; bánh mì; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 
sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-24324 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH cân điện tử 

Thành Được  (VN) 
100 đường Liên tỉnh 5, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy đo độ ẩm hạt điều.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy đo độ ẩm hạt điều.  
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(210) 4-2018-24325 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.2; 26.13.25 

(591) Xám, đen. 

(731) PINGXIANG XINFENG IMPORT AND 

EXPORT TRADING CO., LTD.  (CN) 

Ao'nan No.52, Nonghuai Frontier Trade 

Area, Pingxiang City, Guangxi, China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán các sản phẩm sau: máy khoan điện, búa điện, dao tiện thô, máy chế biến 

gỗ, máy mài, máy hàn, máy nén (máy móc), máy cưa, máy cắt, máy mài góc.  
 

 
(210) 4-2018-24326 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 24.9.1 

(731) Đoàn Thanh Thảo  (VN) 
Số 13, đường Huỳnh Văn Lũy, phường 

Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đồ đi ở chân, giày, dép. 
 

 
(210) 4-2018-24327 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A11.3.7; A11.3.3; 25.1.6; 25.1.9 

(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông dược Vĩnh Xuân  (VN) 
Số T4/24, ấp Trường Thiện, xã Trường 

Hòa, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

thuốc y học cổ truyền; thuốc đông nam dược.  
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(210) 4-2018-24328 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 25.5.2; 2.3.1; 2.3.5; 2.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh 

dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông dược Vĩnh Xuân  (VN) 
Số T4/24, ấp Trường Thiện, xã Trường 
Hòa, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
thuốc y học cổ truyền; thuốc đông nam dược.  

 
 

(210) 4-2018-24329 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.20; 1.15.11 
(591) Vàng, trắng, xanh nước biển, da cam, đỏ, 

xanh nước biển nhạt. 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Nhật Minh  
(VN) 
17 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
 

(210) 4-2018-24340 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên á Âu  (VN) 
Lô C2-08, đường TC3, Làng chuyên gia 
Ruby Land, KCN Mỹ Phước II, phường 
Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 
kiểm định; kiểm tra chất lượng; cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên 
quan đến giảm thiểu lượng phát thải cac-bon đioxit; phân tích nước. 

 
 

(210) 4-2018-24341 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá mạ, xám. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vạn Liên Hoa  (VN) 
Thửa đất 61, tờ bản đồ 32, tổ 13, khu phố 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ đốt rác và chất thải; tái chế rác và phế thải; 
xử lý nước. 

 

 
(210) 4-2018-24344 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.   (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt, cụ thể là hạt đã chế biến, hạt đã bóc vỏ, hạt rang/nướng, hạt đã được làm 

trắng và hạt đã được tẩm gia vị; dầu ăn.  
 

(210) 4-2018-24346 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt, cụ thể là hạt đã chế biến, hạt đã bóc vỏ, hạt rang/nướng, hạt đã được làm 

trắng và hạt đã được tẩm gia vị; dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2018-24348 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-24349 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 

Căn hộ 5B-CT5B, khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-24360 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.7; 26.13.25 
(591) Vàng sẫm. 
(731) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội (VIETTEL)  
(VN) 
Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi tin, 
thông tin và dữ liệu (thiết bị đơn nhất); thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng (thiết bị đơn nhất); thiết bị viễn thông; điện thoại cầm tay; 
phụ kiện điện thoại cầm tay. 

 

 
(210) 4-2018-24361 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23 
(731) TAIWAN TOBACCO & LIQUOR 

CORPORATION  (TW) 
1F, No.4, Sec. 1, Nanchang Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia mạch nha; bia tươi; bia ale (loại bia được lên men nồi); bia lager (loại 
bia nhẹ được lên men chìm); chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia. 
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(210) 4-2018-24362 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23 
(731) TAIWAN TOBACCO & LIQUOR 

CORPORATION  (TW) 
1F, No.4, Sec. 1, Nanchang Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống được chưng cất; rượu gạo; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt ki; rượu vang.  

 

Nhóm 34: Xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá; điếu 
xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2018-24363 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng. 
(731) BANGWOOL LAND  (KR) 

Kumkang Penterium A-301, 215, 
Galmachi-ro, Seongnam City, Gyeonggi-
do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ thổi bong bóng xà phòng (đồ chơi). 
 
 

(210) 4-2018-24364 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, nâu, nâu nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Phí Thị Giang  (VN) 
Số 5 ngách 31/2 Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, kinh doanh động vật (chó)  
 
 

(210) 4-2018-24365 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh nước biển, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ Việt Hàn  (VN) 
60 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống chém; cáp dẫn điện; cáp sợi quang; 
camera giám sát; thiết bị ghi hình.  

 
Nhóm 35: Mua bán: camera giám sát, thiết bị báo động, máy văn phòng, thiết bị viễn 
thông và các loại cáp như: cáp mạng internet, cáp đồng trục camera truyền hình, cáp điện 
dân dụng. 

 

 
(210) 4-2018-24366 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang POXI  
(VN) 
543 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy, áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn. 
 

 
(210) 4-2018-24367 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.8; 16.3.1 
(591) Vàng, xám, tím và màu trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Lê Hoàng  (VN) 
18 đường 239, khu III Bùi Minh Trực, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm; camera giám sát; thiết bị ghi 

hình.  
 

 
(210) 4-2018-24368 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Lê Hoàng  (VN) 
18 đường 239, khu III Bùi Minh Trực, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa: thiết bị báo động chống trộm, thiết bị báo động hỏa hoạn; 

lắp đặt cáp; bảo dưỡng máy móc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24369 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A24.15.7; 24.13.1; 24.17.5; A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH y dược Kinh Đô  
(VN) 
Số 12, ngách 34, ngõ 100, phố Hoàng 
Quốc Việt, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế (thực phẩm bảo vệ sức khỏe).  
 

 
(210) 4-2018-24380 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Citigo  (VN) 
Tầng 6-7, số 1B Yết Kiêu, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy in.  
 

Nhóm 09: Máy in dùng với máy tính; máy lập hóa đơn; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); 
đầu đọc mã vạch; thiết bị đọc mã vạch; máy đọc mã vạch; máy tính bảng; máy vi tính; 
màn hình (phần cứng máy vi tính); máy bán hàng (máy pos - point of sale). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: máy in, thiết bị máy in, phụ 
tùng cho máy in, máy quét, máy đọc mã vạch, thiết bị đọc mã vạch, máy tính bảng, máy 
vi tính, màn hình (phần cứng máy vi tính), máy bán hàng (máy pos - point of sale). 

 

 
(210) 4-2018-24383 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, vali có bánh xe; túi xách. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24384 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 10.3.10; A10.3.16 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, vali có bánh xe; túi xách. 

 

 
(210) 4-2018-24385 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 10.3.10; A10.3.16 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS AEON CO., LTD.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, vali có bánh xe; túi xách. 

 

 
(210) 4-2018-24387 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) FRANTZ CO., LTD.  (JP) 

1-6-16, Rokko-cho, Nada-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 657-0053 Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; ca cao; đồ uống 

trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo; bánh quy; kem lạnh; trà 
ướp lạnh, bột nhồi; bánh putđing; bánh tạc; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2018-24388 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 24.17.25; A26.4.5 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán (dùng trong y tế); vật 

liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho 

mục đích vệ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; 

kem bôi chứa thuốc; nước thơm chứa thuốc; sol khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; 

cao dán chứa thuốc; thuốc đắp chứa thuốc, cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa 

bóp chứa thuốc; thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; 

bọt chứa thuốc; viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán 

đắp dùng trong y tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính 

có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán 

dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm 

khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng 

tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người; dược phẩm để kháng histamine và thuốc làm thông 

mũi. 
 

 
(210) 4-2018-24389 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đen đậm, đen nhạt, ghi. 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 

liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho 

mục đích vệ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; 

kem bôi chứa thuốc; nước thơm chứa thuốc; sol khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; 

cao dán chứa thuốc; thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa 

bóp chứa thuốc; thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; 

bọt chứa thuốc; viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán 

đắp dùng trong y tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính 

có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán 

dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm 

khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng 

tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người; dược phẩm để điều trị bệnh đường tiết niệu. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24401 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kim Phượng (Long Triều)   (VN) 
Số 2A Lê Lai, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ cà phê, cà phê bột, cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2018-24402 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 4.3.3; 1.15.11 
(591) Vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kim Phượng (Long Triều)   (VN) 
Số 2A Lê Lai, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ cà phê, cà phê bột, cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2018-24403 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.4 
(591) Trắng, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Xuân Ly  (VN) 
01 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ đã sấy khô; hạt sen sấy khô, hạt điều sấy khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rau củ sấy khô, hạt sen sấy khô, hạt điều sấy khô, bánh kẹo, mỹ 
phẩm, tinh dầu bưởi, tinh dầu bồ kết, dầu gió.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24404 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Nhũ vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24405 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Trắng, xanh biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA   (VN)
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-24406 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA   (VN)
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24407 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LAGUNA   (VN)
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 

Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24408 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Nhũ vàng, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LAGUNA  (VN) 
Số 127B phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-24410 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Hộ kinh doanh thiết bị điện 

Đại Thuận Phát  (VN) 
B17/348H Nguyễn Đình Kiên, ấp 2, xã 
Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; tụ điện; dây dẫn 
điện; bộ nối [điện]. 

 

Nhóm 11: Chụp phản quang của đèn (chóa đèn); chụp đèn; đui đèn điện; bóng đèn điện; 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2018-24411 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, xanh ngọc thạch, xanh lá cây, 

vàng cam. 

(540) 

  

(731) Hoàng Hải Hùng  (VN) 
Nhà B111, làng chuyên gia Oasis 2, 
KDC Việt Sing, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống.  
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Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 

 
(210) 4-2018-24412 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 26.1.10; 26.15.1; 

26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng, vàng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gỗ nhựa KYOTO 
Việt Nam  (VN) 
Đội 4, thôn Trung Vực, xã Thượng Vực, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa giả gỗ. 
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: cửa nhựa giả gỗ, cửa sắt, 
cửa gỗ.  

 

 
(210) 4-2018-24413 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Đen, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DATYSO Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; xuất khẩu; 

mua bán các sản phẩm sau: máy hàn, máy cắt, máy cnc, máy chấn, máy khoan, máy lazer, 
máy mài, dây hàn, que hàn, đá mài. 

 

 
(210) 4-2018-24414 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.10; A3.7.24; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Hải 
Tàu  (VN) 
Số nhà 23, ngách 6, ngõ 14 Phan Đình 
Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: yến sào, các sản phẩm về yến, đông trùng hạ thảo.  
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(210) 4-2018-24415 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp 
thương hiệu ERATO   (VN) 
Tầng 1 Chung cư An Lạc - Phùng 

Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; tư vấn trong thiết kế quảng cáo; thiết kế bao bì; tư vấn thiết 

kế trang web. 
 

 
(210) 4-2018-24417 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 
OPES  (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 

Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 

thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải.  
 

 
(210) 4-2018-24418 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 
OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 

Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 

thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 
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(210) 4-2018-24419 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải.  

 

 
(210) 4-2018-24420 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải.  

 

 
(210) 4-2018-24421 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải.  
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(210) 4-2018-24422 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hoả hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải.  

 

 
(210) 4-2018-24423 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Chung  (VN) 
Thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-24425 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Trường 
Phát  (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2018-24428 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED   (HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 
di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần 
mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động, dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-24429 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Nguyễn Minh Kính   (VN) 

198/3L Trần Kế Xương, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-24430 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.11; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh nõn 

chuối, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Ngôi 
Nhà Bé Thơ  (VN) 
56B Hoa Cau, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn du học; tư vấn giáo dục; 

dạy kỹ năng sống; dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; dịch 
vụ huấn luyện (đào tạo); dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2018-24431 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.12; A26.4.24; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Hàng 
Việt  (VN) 
Số 31 ngõ 49 phố Triều Khúc, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, khăn quàng cổ, mũ thời trang.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1881 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-24433 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.23 

(591) Xanh tím than, vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH tư vấn TASLAW  
(VN) 
Số 12, phố Đại Linh, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, dịch vụ tư vấn đầu tư (tài chính); phân tích tài chính; định giá 

bất động sản; đánh giá bất động sản; dịch vụ đại diện bảo lãnh. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí 

tuệ; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 

 
(210) 4-2018-24434 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
AVILIFE Việt Nam  (VN) 
P6CO, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 

Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện, dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2018-24435 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.3.5; A2.3.16 

(591) Đồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Phượng  (VN) 
Thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện, dịch vụ spa.  
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(210) 4-2018-24437 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

(210) 4-2018-24438 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2018-24440 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Lâm Phát   (VN) 
Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm nhôm; thanh nhôm định hình; lá nhôm.  
 

 
(210) 4-2018-24441 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 

Chợ Lễ, xã Hùng An, huyện Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em [quần tã]; miếng đệm lót vệ sinh; khăn vệ sinh; tã 
lót dùng cho người không tự chủ được; băng vệ sinh. 
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(210) 4-2018-24443 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
dược liệu ORGANIC   (VN) 
Số 24, phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2018-24444 (220) 23.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 25.1.9; 25.1.25; 2.9.19 
(591) Vàng, cam, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hạnh  (VN) 
278B Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe, xoa bóp, vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2018-24445 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn DUKA 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-24446 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại và xuất nhập khẩu ATS  (VN)
Số 10, ngõ 3, đường Lê Hồng Phong, 
phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng làm bằng kim loại; bồn nước inox; ống thép. 
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(210) 4-2018-24449 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Hoàn  (VN) 
P502-H3, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; son môi; xà phòng; chế phẩm collagen 
dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; chất bổ sung ăn kiêng 
có tác dụng làm đẹp; chế phẩm vitamin; thuốc xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2018-24450 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh dương. 
(731) LEE SUNGGUN  (KR) 

No 246, No 3 Street, Seodaesin-dong, 
Seogu, Busan, Korea. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng cho trường học (văn phòng 
phẩm); sách giáo trình giảng dạy; bút viết; vở viết hoặc vẽ; văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp xách và túi xách cho học sinh; cặp đựng giấy tờ tài liệu. 
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo đồng phục học sinh; quần áo thể dục; khăn quàng cổ; 
mũ nón đồng phục cho học sinh; giày dép đồng phục cho học sinh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả cấp, các loại hình như: 
tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; trường đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại 
ngữ; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2018-24451 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) 1. NguÔn Hà Linh  (VN) 
Phòng 3215 Ruby 2, chung cư Goldmark 
City, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội          

2. Đào Thanh Tùng  (VN) 
Số 6B Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đồ trang sức; đá quý; đồ nữ trang bằng đá quý; tranh đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, ngọc trai, đồ nữ 
trang, đồ trang sức, tranh đá quý, tượng bằng kim loại quý, đồng hồ có gắn kim loại quý, 
mua bán đá, thạch anh, đá phong thủy và trang sức và vật phẩm phong thủy (được làm 
bằng kim loại quý, đá quý), mua bán tranh ảnh, tượng phong thủy; trưng bày giới thiệu 
sản phẩm với mục đích quảng cáo hoặc thương mại. 

 
 

(210) 4-2018-24453 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(591) Đỏ, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HCOSFACE  (VN)
63 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn thương mại, tư vấn quản lý trong kinh doanh; mua bán máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi máy tính. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế xây dựng; phân 
tích hệ thống máy tính, tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-24454 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 26.5.1; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Xám, xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HCOSFACE  (VN)
63 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn thương mại, tư vấn quản lý trong kinh doanh; mua bán máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi máy tính.   

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế xây dựng; phân 
tích hệ thống máy tính, tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2018-24455 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES  (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24456 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24457 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24458 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24459 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đen, vàng, xám, đỏ đun.
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24460 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc đậm, đen, vàng 

đậm, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24461 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc đậm, đen, vàng đậm, đỏ đậm.
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24462 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc đậm, đen, vàng đậm, đỏ đậm.
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 
 

(210) 4-2018-24467 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc đậm, đen, vàng đậm, đỏ đậm.
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24468 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc đậm, đen, vàng đậm, đỏ đậm.
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24469 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc đậm, đen, vàng đậm, đỏ đậm.
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24470 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xám, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24471 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 

hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24472 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đen, vàng, xám, đỏ đun.
(731) Công ty cổ phần bảo hiểm 

OPES   (VN) 
Tầng 27, tòa nhà văn phòng TM số 89 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm sinh mạng; tư vấn bảo hiểm; bảo 
hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; 
thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hàng hải. 

 

 
(210) 4-2018-24473 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm); nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; 
phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm; nước thơm để xức sau khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ 
phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt 
tóc; keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; phấn nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da mặt; tinh chất dưỡng 
làm trắng; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-24474 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiểm toán Đông 
Dương  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà HH2, phố Dương Đình 
Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Kế toán; dịch vụ kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ khai thuế; tư vấn 
điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 36: Định giá tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; trường đào tạo [giáo dục].  

 

 
(210) 4-2018-24476 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.6; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, hồng. 
(731) Phan Thành Thụy  (VN) 

Khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bánh kẹo, bánh in, kẹo, cà phê, trà, ca cao; xuất nhập 

khẩu các sản phẩm: bánh kẹo, bánh in, kẹo, cà phê, trà, ca cao. 
 

 
(210) 4-2018-24477 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Phan Thành Thụy  (VN) 

Khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh in; kẹo; cà phê; trà; ca cao. 

 

 
(210) 4-2018-24478 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đại 

Tân Tiến  (VN) 
276/44 Tân Hòa Đông, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24479 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đại 
Tân Tiến  (VN) 
276/44 Tân Hòa Đông, khu phố 12, 

phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-24480 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Xám, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Phồn 
Vinh  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh phân bón, chế phẩm phân bón, phân hữu cơ, phân lân, 

phân lá. 
 

 
(210) 4-2018-24481 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.1; 25.5.1; 26.4.7; 26.4.2 

(591) Xanh nước biển, xanh tím than 

(731) Công ty TNHH thương mại sơn 
và chống thấm Sao Việt  (VN) 
23/14A1 Mai Hắc Đế, phường 15, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; vôi quét tường; vécni. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đặc biệt là bột bả các loại dùng trong xây dựng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24482 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.1.1; 4.3.1; 7.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Rolansini Việt 
Nam  (VN) 
Số 47 ngõ 10 tổ dân phố 17, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa mở hai phía bằng kim loại; cửa quay bằng kim loại; cửa sổ bằng 
kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-24483 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quang Lai  (VN) 
Số 56 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa phóng thanh; máy thu thanh và thu hình. 

 

 
(210) 4-2018-24484 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quang Lai  (VN) 
Số 56 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa phóng thanh; máy thu thanh và thu hình. 

 

 
(210) 4-2018-24485 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quang Lai  (VN) 
Số 56 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa phóng thanh; máy thu thanh và thu hình. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1894 

(210) 4-2018-24486 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.3.2; 25.5.2; 26.4.3 

(591) Đen, xanh ngọc. 

(731) Công ty cổ phần Santo  (VN) 
Số 199 phố Trần Đăng Ninh, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống phân phối bằng kim loại dùng cho hệ thống đường dẫn; 

ống nhánh bằng kim loại; hàng rào (ba-ri-e) bảo hiểm bằng kim loại dùng cho đường xá 

(rào chắn đường); ống kim loại bảo vệ dây điện và cáp điện; bảng chỉ dẫn nằm trên đường 

chỉ hướng đi cho xe cộ bằng kim loại (không phản quang cũng không phải máy móc). 

 

Nhóm 09: ống nhựa xoắn bảo vệ cáp điện và dây điện. 

 

Nhóm 17: ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ các bộ phận; ống mềm không bằng kim 

loại dùng trong cấp thoát nước. 

 

Nhóm 19: ống nhánh không bằng kim loại; hàng rào phân ranh giới không bằng kim loại; 

nắp (cọc) không bằng kim loại; ống nước không làm bằng kim loại; bảng báo hiệu không 

phát quang và không cơ giới không bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình thủy điện; khai thác mỏ, dịch vụ khai thác đá, 

cát, sỏi.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ (du lịch). 
 

 
(210) 4-2018-24487 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24 

(731) Công ty cổ phần Inn Saigon  
(VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24488 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.25 
(591) Đen, xám, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần Inn Saigon  

(VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-24489 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A11.3.7; 26.4.2; A11.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thúy  (VN) 
Tổ 19 phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-24490 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13 (540) 

  

(731) Huỳnh Văn Đạt  (VN) 
876/10 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm: cà phê, nước ép, trái cây, rượu, dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2018-24491 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Lan  (VN) 
Lô B36 khu công viên văn hóa đô thị, 
đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà nghỉ]; khu nghỉ dưỡng (resort); biệt 
thự nghỉ dưỡng (villa); nhà hàng ăn uống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24492 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.17; 26.11.3; 

1.15.15; A25.3.3; 5.7.1 

(591) Vàng, trắng, đen, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu số 5  
(VN) 
Số 394/5, khu phố Chiêu Liêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê bột; cà phê rang xay; trà (chè). 
 

 
(210) 4-2018-24493 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 

(531) 2.9.1; 1.15.21; A11.3.3; A11.3.4; 26.1.1 (540) 

  

(731) Trần Quang Lâm  (VN) 
ấp đảo An Hòa, xã An Thới Đông, 

huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà); đồ uống làm 

từ chè (trà) như hồng trà, lục trà, trà sữa. 
 

 
(210) 4-2018-24494 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; A26.11.9; 

26.11.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đèo 
CẢ  (VN) 
32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; môi giới bảo hiểm; cho 
vay [tài chính]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; sửa chữa và lắp đặt các công trình xây dựng; cho 
thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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(210) 4-2018-24495 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; A26.11.9; 

26.11.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đèo 
CẢ  (VN) 
32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; môi giới bảo hiểm; cho 
vay [tài chính]. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; sửa chữa và lắp đặt các công trình xây dựng; cho 
thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2018-24496 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Kiến Đạt  
(VN) 
186F/19 Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã tẩm ướp (nem); chả lụa; chả cả; chả ram (được chế biến từ thịt và tôm); 
hải sản đóng gói; rau củ chế biến. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (nhà hàng); quán ăn. 
 

 
(210) 4-2018-24497 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp sơn 

chuyên nghiệp Paintpro  (VN) 
Số 38 đường 2C, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 
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Nhóm 35: Mua bán: sơn, bột trét, véc-ni, hóa chất, ti tan, vật liệu xây dựng (xi măng, 

gạch, ngói, đá, cát, bột đá), đèn điện, tủ, giường, bàn, ghế. 
 

(210) 4-2018-24498 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) Công ty cổ phần giải pháp sơn 
chuyên nghiệp Paintpro  (VN) 
Số 38 đường 2C, khu phố 3, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, bột trét, véc-ni, hóa chất, ti tan, vật liệu xây dựng (xi măng, 

gạch, ngói, đá, cát, bột đá), đèn điện, tủ, giường, bàn, ghế. 
 

 
(210) 4-2018-24499 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp sơn 
chuyên nghiệp Paintpro  (VN) 
Số 38 đường 2C, khu phố 3, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-24500 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.4 

(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOVI  (VN) 
232/7 Hưng Phú, phường 8, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa, âm ly, loa thùng, tivi.  
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(210) 4-2018-24502 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TRUE LEGAL Việt 
Nam  (VN) 
Số 17 lô 6, khu đô thị Trung Yên, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư 
vấn về bản quyền tác giả; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 
 

(210) 4-2018-24503 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 4.5.4; A12.1.9; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nhất Thượng Phương  (VN) 
45A đường 12, khu phố Long Sơn, 
phường Long Bình, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị 
tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xoa bóp; máy xoa bóp 
đặt trên.  

 

Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; dụng cụ rèn luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; 
máy để tập thể dục; xe đạp đặt cố định để tập luyện.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2018-24504 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A12.1.9 (540) 

  

(731) Ôn Uyển Trinh  (VN) 
T2 B0308 căn hộ cao cấp Masteri Thảo 
Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy xay sinh tố; máy giặt; máy rửa bát đĩa, máy xay; máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 11: Lò nướng; quạt máy; điều hòa không khí; máy lọc không khí; đèn; tủ lạnh.  
 

Nhóm 20: Sofa; bàn; ghế; giường; tủ; kệ.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ.  
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(210) 4-2018-24505 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) A1.1.10; A9.7.19; 26.1.1 (540) 

  

(731) Ôn Uyển Trinh  (VN) 
T2 B0308 căn hộ cao cấp Masteri Thảo 

Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, nước giải khát, rượu, bia, sữa, bánh kẹo, thực phẩm chức 

năng, gia vị cho nấu ăn.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-24506 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  

(591) Ghi xám, xanh ngọc. 

(731) SELECT GROUP PTE. LTD.   (SG) 

24A Senoko South Road, Select Group 

Building, Singapore 758099 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH RHTLAW 

TAYLORWESSING Việt Nam 

(RHTLAW TAYLORWESSING Việt 

Nam) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống tươi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 

cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống mang đi; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ tư vấn về thực phẩm, đồ uống (tất cả đều do nhà 

hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-24509 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ EUP  
(VN) 
Phòng 501, tòa nhà số 1 ngõ 120 đường 

Trường Chinh, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, khóa đào tạo từ xa, dịch vụ đào tạo được cung cấp thông 

qua thiết bị mô phỏng.  
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(210) 4-2018-24521 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 19.1.1; A19.1.6 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh 

ngọc, xanh nước biển, xanh dương, vàng, 
nâu. 

(731) Quán Sóc Nâu  (VN) 
3B Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-

INTERNATIONAL) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-24524 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm 
lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng 
(tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; kem rửa 
mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng da; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn giấy có tẩm 
huyết thanh làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm nước thơm dưỡng da; chế 
phẩm trị mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; 
chế phẩm để tắm, không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc, không chứa thuốc; dầu gội 
đầu; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu 
thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo 
lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2018-24525 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm 
lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng 
(tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; kem rửa 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 366 tập a (09.2018) 

 

 
1902 

mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng da; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn giấy có tẩm 
huyết thanh làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm nước thơm dưỡng da; chế 
phẩm trị mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; 
chế phẩm để tắm, không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc, không chứa thuốc; dầu gội 
đầu; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu 
thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng cho mục 
đích mỹ phẩm, xà phòng bánh, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo 
lông trên cơ thể); chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2018-24528 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinh An Phú  
(VN) 
Số 78 đường D, khu dân cư Nam Rạch 
Chiếc, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ bùn khoáng dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng chế biến từ khổ qua; muối dùng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 29: Dầu ô liu nguyên chất cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-24529 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng đồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinh An Phú  
(VN) 
Số 78 đường D, khu dân cư Nam Rạch 
Chiếc, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ bùn khoáng dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng chế biến từ khổ qua; muối dùng cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 29: Dầu ô liu nguyên chất cho thực phẩm.  
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(210) 4-2018-24540 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

sức khỏe Trường An  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 208 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-24541 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Mai Anh Phương  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 134, phố Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-24543 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Tin 
Dòng  (VN) 
283, Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chùm; đèn treo.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt thiết bị nhà bếp; sơn nội 
thất và ngoại thất; dán giấy phủ tường; trát vữa, trát thạch cao. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2018-24545 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-24546 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24547 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-24548 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-24549 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.7.6; 2.9.22 
(591) Trắng, xanh lơ, xanh ngọc, xám, hồng, 

hồng nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakrn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; các loại dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2018-24560 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lục, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Rau mầm Hạ 
Long  (VN) 
Tổ 2, khu Hiệp Thái, phường Phương 
Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi, nấm tươi, các loại củ, hoa quả tươi, thảo mộc tươi, hạt giống cây 
trồng. 
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(210) 4-2018-24563 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; 
kem bôi chứa thuốc; nước thơm chứa thuốc; sol khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; 
cao dán chứa thuốc; thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa 
bóp chứa thuốc; thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; 
bọt chứa thuốc; viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán 
đắp dùng trong y tế; chế phẩm được giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính 
có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm 
khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng 
tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người; dược phẩm để điều trị bệnh về hệ thống thần kinh 
trung ương và sự rối loạn chức năng của cơ thể; dược phẩm để điều trị bệnh mãn tính về 
hệ thần kinh làm cho các cơ bị rung và yếu (bệnh Parkinson).  

 

 
(210) 4-2018-24564 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; 
kem bôi chứa thuốc; nước thơm chứa thuốc; sol khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; 
cao dán chứa thuốc; thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa 
bóp chứa thuốc; thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; 
bọt chứa thuốc; viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán 
đắp dùng trong y tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính 
có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm 
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khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng 
tấm dùng để hạ sốt cho cơ thể người; dược phẩm để điều trị chứng loạn thần kinh; dược 
phẩm để điều trị bệnh về hệ thống thần kinh trung ương và sự rối loạn chức năng của cơ 
thể; dược phẩm để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. 

 

 
(210) 4-2018-24566 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Bùi Thiện Cảnh  (VN) 
Số 1, ngõ 2 Hàng Chuối, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; kinh 

doanh (mua và bán) bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-24568 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 

  
(731) MOON, YOON-HO  (KR) 

102-205 Dongbu Centreville, 670 

Daechi-dong,Gangnam-gu, Seoul 135-
838, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Bút bi; ruột bút bi; bút xóa dùng dung dịch xóa; bút máy; keo dán dùng cho 

mục đích văn phòng; ruột cho bút chì bấm; bút đánh dấu; bút chì bấm/bút chì kim; dụng 
cụ viết. 

 

 
(210) 4-2018-24583 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.24 

(591) Vàng, xanh nước biển, xanh nước biển 

đậm, cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Chu Thị Loan  (VN) 
1205 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi (giáo dục và giải trí). 
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(210) 4-2018-24584 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Chu Thị Loan  (VN) 
7/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Truyền hình. 
 

 
(210) 4-2018-24587 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

phát triển đô thị Hòa Phát  
(VN) 
Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ (dịch vụ bất động sản); dịch vụ đầu tư bất động sản; 
dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng 
[bất động sản]; dịch vụ quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-24588 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 6.1.2; A5.11.13; A3.4.4 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

cam, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đô thị xanh T&Q  (VN) 
Số 40B, đường Đông, thôn Trung Oai, xã 
Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2018-24589 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) ABBVIE INC.  (US) 

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 
60064, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-24600 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A8.1.22; A8.1.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất kinh doanh xuất 
nhập khẩu bánh kẹo Bảo 
Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu (thạch) ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-24603 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 23.1.1; 26.4.2; 26.13.25 
(731) FEI TENG INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 31, Ln. 27, JuiHoSt., Dali Dist., 
Taichung City 412, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; máy trò chơi video sử dụng 
đồng xu; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; 
máy đánh bạc dùng cho trò cờ bạc; trò chơi. 

 

 
(210) 4-2018-24605 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A1.5.3; 1.5.15; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, cam, xanh dương, xanh dương 

đậm, trắng. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ - vận tải 

và du lịch Thuận Phong  (VN) 
18/1A, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và hàng 
hóa; dịch vụ cho thuê xe. 
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(210) 4-2018-24606 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nông sản 

Long Hải  (VN) 
Cụm công nghiệp Tam Phước, xã Tam 
Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi sinh; phân hữu cơ [phân bón]; hoá 
chất để cải tạo đất; hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2018-24609 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A17.2.2; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 

26.4.9; 26.3.4 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc 
Hoàng Kim  (VN) 
74 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-24610 (220) 24.07.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.23; 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, xanh biển, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Lương Văn Ngọc  (VN) 
130 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ 
bệnh viện; dịch vụ hộ lý (chăm sóc y tế); phẫu thuật tạo hình.  

 
 

(210) 4-2018-24613 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.1; 26.4.4; 26.4.11 
(731) AIRLAND INDUSTRY (SHENZHEN) 

CO., LTD  (CN) 
Danzhutou, Nanwan, Longgang District, 
SZ, PRC 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đệm; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; gương soi; rèm che 
cửa bằng tre; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; biển số, 
không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; gối; phụ kiện lắp 
ráp cửa sổ, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-24614 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24 
(731) CHOMPOONUCH 

SIRISAENGTAKSIN  (TH) 
18/14, Moo 1, Khlongsam Sub-district, 
Khlong Luang District, Patumthani 
12120, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm dạng bột dùng pha chế nước ngọt; chế phẩm 
pha chế nước ngọt dạng cô đặc, xi rô và bột; nước sinh tố; hương liệu dùng pha chế đồ 
uống; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống không cồn có hương vị trà; xi rô dùng pha chế đồ 
uống hương trái cây; đồ uống mạch nha không cồn; chế phẩm pha chế đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-24615 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) SHEN ZHEN MEDICOIL HOME CO., 

LTD  (CN) 
No. 5 Baoya Road, Nanwan, Longgang 
District, Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải bông; vải không dệt; tấm trướng treo tường làm bằng vải; vải nỉ; khăn tắm 
bằng vải; chăn bông; khăn trải giường bằng vải lanh; chăn; tấm phủ cho đồ nội thất; tấm 
vải phủ cho thiết bị gia dụng. 

 

 
(210) 4-2018-24616 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(591) Xanh lá đen, vàng đồng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
KISHO Việt Nam   (VN) 
07 đường số 6, KP.4, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Viên nang (thực phẩm chức năng), bột (thực phẩm chức năng), cao (thực phẩm 
chức năng), chế phẩm từ các loại thảo dược; rượu từ các loại thảo dược.  
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(210) 4-2018-24623 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.1; 25.5.2 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 
(731) Mã Thị Nhung  (VN) 

Thôn Giữa, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu sản phẩm gồm: đồ gốm mỹ nghệ, đồ 
gốm, đồ sứ, vật liệu xây dựng bằng gốm, gạch, ngói.  

 

 
(210) 4-2018-24624 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Phương Đông (VN)  (VN) 
Số 1 ngách 69B/33 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-24625 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh lá cây đậm.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Phương Đông  (VN) 
Số 1 ngách 69B/33 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-24626 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Phương Đông  (VN) 
Số 1 ngách 69B/33 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-24627 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, da cam, nâu, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jonux Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  

 

 
(210) 4-2018-24629 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(731) Trần Huỳnh Luân Vũ  (VN) 

Số 115, tổ 4, ấp An Ninh, xã Đông Hòa 
Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-24630 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; 24.17.21 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thư Bảo  (VN) 
Số 165/39 đường số 28, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; quần áo; giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-24631 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giant Việt Nam  
(VN) 
Thôn Ba, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua và bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: xe 
đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  
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(210) 4-2018-24632 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giant Việt Nam  
(VN) 
Thôn Ba, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua và bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: xe 
đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-24633 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giant Việt Nam  
(VN) 
Thôn Ba, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua và bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: xe 
đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, linh phụ kiện của chúng.   

 

 
(210) 4-2018-24634 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

SEEN  (VN) 
Số 1, phố Thanh Lâm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; 
thiết bị và dụng cụ cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và 
dụng cụ kiểm tra; thiết bị và dụng cụ cấp cứu; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc khi bỏ vào 
đó xu hay thẻ; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý các dữ kiện; máy vi tính; thiết bị dập 
lửa (dùng điện). 
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(210) 4-2018-24635 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, nâu đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cộng Cà Phê  (VN)

Số 101 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ 
trình bày hàng hóa trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ tiếp 
thị (marketing); dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho các 
doanh nghiệp khác]. 

 

 
(210) 4-2018-24637 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.09.2018 
(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Lệ Hằng  (VN) 
Số 337/57/17 Võ Văn Kiệt, phường 
Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 
 

 
(210) 4-2018-26631 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.09.2018 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và thương mại Điểm Vàng  (VN)
Số 27, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt quần áo dùng cho người lớn; nước rửa chén; nước xả vải; nước xịt 
kính; nước tẩy rửa nhà bếp đa năng; nước tẩy bồn cầu; nước lau sàn nhà; nước rửa tay; dầu 
gội; dầu xả tóc; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2018-27347 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.09.2018 
(531) A1.1.10; A8.5.3; 8.7.25; 26.1.2; 22.5.10; 

8.1.25; A2.1.16; A2.3.16 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Giang   (VN) 
Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh chưng. 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 

(11) 

Số công 

bố đơn 

(43) 

Ngày công 

bố đơn 

 

Ngày yêu cầu 

(51) 

Chỉ số phân 

loại quốc tế 

1-2015-01546 49316 25.11.2016 06.08.2018     B21D 13/04 

1-2015-04575 48482 26.09.2016 03.08.2018     F16B 25/04 

1-2016-00812 48523 26.09.2016 10.08.2018     B30B 11/00 

1-2016-00886 48530 26.09.2016 20.08.2018     G03B 1/00 

1-2016-00948 55411 25.01.2018 02.08.2018     C08J 9/36 

1-2016-00959 55864 26.02.2018 31.07.2018     A47L 13/16 

1-2016-00972 49037 25.10.2016 31.07.2018     C09K 3/14 

1-2016-00973 49038 25.10.2016 31.07.2018     B24B 1/00 

1-2016-00974 49039 25.10.2016 31.07.2018     C09K 3/14 

1-2016-00975 49040 25.10.2016 31.07.2018     C09K 3/14 

1-2016-01210 49075 25.10.2016 09.08.2018     H02G 9/02 

1-2016-02171 54579 27.11.2017 06.08.2018     A01G 9/00 

1-2016-02172 54580 27.11.2017 06.08.2018     A01G 31/06 

1-2016-02925 50643 27.02.2017 21.08.2018     D01H 1/02 

1-2016-04385 57262 25.05.2018 02.08.2018     B01D 3/00 

1-2017-00445 56373 26.03.2018 07.08.2018     E02D 17/20 

1-2017-00941 53735 25.09.2017 08.08.2018     B05B 1/10 

1-2017-01106 55461 25.01.2018 17.08.2018     D05B 1/10 

1-2017-01107 55462 25.01.2018 17.08.2018     D05B 65/02 

1-2017-02006 54275 25.10.2017 30.07.2018     H04M 1/725 

1-2017-02327 55138 25.12.2017 21.08.2018     B28B 1/52 

1-2017-02426 54708 27.11.2017 31.07.2018     A61K 47/14 

1-2017-02450 54709 27.11.2017 09.08.2018     B65D 45/02 

1-2017-02646 54736 27.11.2017 27.07.2018     C07H 7/02 

1-2017-02647 55149 25.12.2017 27.07.2018     C07H 7/02 

1-2017-02685 55152 25.12.2017 14.08.2018     B41M 5/50 
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1-2017-02719 55954 26.02.2018 07.08.2018     C09D 7/12 

1-2017-02781 54761 27.11.2017 03.08.2018     C07H 1/00 

1-2017-02882 55163 25.12.2017 22.08.2018     C08G 63/06 

1-2017-02940 54456 25.10.2017 30.07.2018     A01N 43/90 

1-2017-02941 54457 25.10.2017 08.08.2018     H04B 1/00 

1-2017-02946 55166 25.12.2017 06.08.2018     C07D 215/227 

1-2017-03019 55172 25.12.2017 01.08.2018     D06M 15/53 

1-2017-03027 55528 25.01.2018 24.08.2018     B65D 85/804 

1-2017-03035 55173 25.12.2017 23.08.2018     C04B 24/16 

1-2017-03049 55175 25.12.2017 22.08.2018     C07C 227/08 

1-2017-03053 55176 25.12.2017 27.07.2018     C07D 403/12 

1-2017-03061 55177 25.12.2017 20.08.2018     A01C 1/00 

1-2017-03082 54822 27.11.2017 31.07.2018     C09D 175/00 

1-2017-03083 54823 27.11.2017 20.08.2018     A61K 39/12 

1-2017-03086 54490 25.10.2017 13.08.2018     A47J 43/046 

1-2017-03110 54830 27.11.2017 08.08.2018     D06M 15/267 

1-2017-03111 55183 25.12.2017 08.08.2018     D06M 15/263 

1-2017-03112 55184 25.12.2017 08.08.2018     C09D 175/04 

1-2017-03132 54835 27.11.2017 13.08.2018     C07D 403/12 

1-2017-03151 54842 27.11.2017 01.08.2018     C01G 25/06 

1-2017-03152 55537 25.01.2018 13.08.2018     C08J 9/16 

1-2017-03164 54848 27.11.2017 22.08.2018     H04W 8/26 

1-2017-03182 55542 25.01.2018 07.08.2018     H01M 10/04 

1-2017-03216 54859 27.11.2017 30.07.2018     C07D 487/04 

1-2017-03269 54883 27.11.2017 01.08.2018     D04B 1/10 

1-2017-03285 54888 27.11.2017 27.07.2018     A01N 43/54 

1-2017-03298 54893 27.11.2017 24.08.2018     A47L 13/16 

1-2017-03314 54896 27.11.2017 27.07.2018     A61K 39/12 

1-2017-03318 55560 25.01.2018 13.08.2018     B66C 13/08 

1-2017-03324 55562 25.01.2018 24.08.2018     C07D 471/04 

1-2017-03338 54905 27.11.2017 27.07.2018     B44F 9/04 

1-2017-03359 54914 27.11.2017 26.07.2018     G07C 9/00 

1-2017-03361 54916 27.11.2017 10.08.2018     C08G 18/48 

1-2017-03393 54925 27.11.2017 02.08.2018     C07D 401/14 
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1-2017-03408 55571 25.01.2018 26.07.2018     A47C 27/14 

1-2017-03418 54932 27.11.2017 25.07.2018     C12N 11/10 

1-2017-03423 56005 26.02.2018 09.08.2018     F03B 17/06 

1-2017-03430 57739 25.06.2018 26.07.2018     A61K 9/20 

1-2017-03455 55579 25.01.2018 30.07.2018     A23L 29/20 

1-2017-03456 55580 25.01.2018 26.07.2018     A23L 2/52 

1-2017-03465 55224 25.12.2017 09.08.2018     C07D 491/048 

1-2017-03466 54947 27.11.2017 01.08.2018     C12N 7/00 

1-2017-03473 55227 25.12.2017 21.08.2018     C07D 401/14 

1-2017-03479 55581 25.01.2018 10.08.2018     C09K 5/04 

1-2017-03481 56008 26.02.2018 02.08.2018     B23K 26/00 

1-2017-03482 56009 26.02.2018 02.08.2018     B23K 26/0622 

1-2017-03485 54953 27.11.2017 27.07.2018     A23J 3/14 

1-2017-03486 54954 27.11.2017 20.08.2018     A61F 13/49 

1-2017-03490 55229 25.12.2017 21.08.2018     A24F 47/00 

1-2017-03498 57308 25.05.2018 03.08.2018     A61K 9/51 

1-2017-03501 54962 27.11.2017 07.08.2018     A23K 1/16 

1-2017-03524 54969 27.11.2017 10.08.2018     E02F 3/00 

1-2017-03536 55587 25.01.2018 03.08.2018     C07F 5/02 

1-2017-03551 56014 26.02.2018 24.08.2018     C04B 24/00 

1-2017-03552 56015 26.02.2018 24.08.2018     C04B 24/00 

1-2017-03563 55244 25.12.2017 22.08.2018     G06F 1/32 

1-2017-03568 54979 27.11.2017 09.08.2018     A61K 31/728 

1-2017-03588 55249 25.12.2017 20.08.2018     F23D 1/00 

1-2017-03592 55595 25.01.2018 08.08.2018     A22C 13/00 

1-2017-03594 54985 27.11.2017 17.08.2018     A01N 25/00 

1-2017-03598 54987 27.11.2017 23.08.2018     A47L 13/16 

1-2017-03600 56019 26.02.2018 02.08.2018     A61K 36/48 

1-2017-03601 56020 26.02.2018 13.08.2018     C07D 487/04 

1-2017-03604 56022 26.02.2018 16.08.2018     A61K 39/395 

1-2017-03617 55257 25.12.2017 15.08.2018     B23K 9/173 

1-2017-03625 55599 25.01.2018 02.08.2018     H04L 12/58 

1-2017-03628 54999 27.11.2017 09.08.2018     H04N 5/915 

1-2017-03629 55000 27.11.2017 09.08.2018     G05B 23/02 
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1-2017-03633 55263 25.12.2017 23.08.2018     G06Q 50/10 

1-2017-03643 55601 25.01.2018 15.08.2018     C07D 471/04 

1-2017-03652 55006 27.11.2017 26.07.2018     B22D 41/52 

1-2017-03654 55008 27.11.2017 24.08.2018     A61K 31/519 

1-2017-03667 55607 25.01.2018 15.08.2018     C01B 25/45 

1-2017-03668 55608 25.01.2018 15.08.2018     C07D 471/04 

1-2017-03711 55279 25.12.2017 22.08.2018     F04B 45/04 

1-2017-03716 56890 26.04.2018 23.08.2018     A61K 35/12 

1-2017-03717 55024 27.11.2017 02.08.2018     A01N 43/78 

1-2017-03725 55281 25.12.2017 21.08.2018     C02F 1/00 

1-2017-03726 57310 25.05.2018 27.07.2018     A61K 48/00 

1-2017-03746 55628 25.01.2018 24.08.2018     C07D 491/048 

1-2017-03764 55035 27.11.2017 21.08.2018     G06F 9/44 

1-2017-03766 56034 26.02.2018 24.08.2018     C07D 207/33 

1-2017-03771 55630 25.01.2018 24.08.2018     C04B 24/22 

1-2017-03772 55291 25.12.2017 13.08.2018     C08J 3/22 

1-2017-03826 55040 27.11.2017 21.08.2018     B65D 65/40 

1-2017-03835 56043 26.02.2018 02.08.2018     B05B 11/02 

1-2017-03841 55307 25.12.2017 20.08.2018     A61K 38/00 

1-2017-03849 55041 27.11.2017 20.08.2018     H01C 7/00 

1-2017-03853 56047 26.02.2018 31.07.2018     B22C 1/00 

1-2017-03855 55313 25.12.2017 23.08.2018     A23K 1/16 

1-2017-03870 55648 25.01.2018 26.07.2018     C23C 16/42 

1-2017-03875 55043 27.11.2017 24.08.2018     G06F 17/50 

1-2017-03882 56052 26.02.2018 14.08.2018     A01K 67/00 

1-2017-03883 55651 25.01.2018 06.08.2018     D06M 11/32 

1-2017-03897 58146 25.07.2018 17.08.2018     C12P 19/14 

1-2017-03906 55660 25.01.2018 21.08.2018     A24F 47/00 

1-2017-03907 56454 26.03.2018 17.08.2018     C08G 18/76 

1-2017-03910 55046 27.11.2017 03.08.2018     F16H 61/662 

1-2017-03911 55047 27.11.2017 03.08.2018     F16H 63/06 

1-2017-03929 56059 26.02.2018 15.08.2018     C07D 493/04 

1-2017-03930 55325 25.12.2017 14.08.2018     A61K 31/704 

1-2017-03947 55333 25.12.2017 13.08.2018     B32B 29/08 
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1-2017-03953 55667 25.01.2018 13.08.2018     C08J 3/22 

1-2017-03970 55674 25.01.2018 15.08.2018     C07D 491/048 

1-2017-03973 57314 25.05.2018 22.08.2018     H04B 7/185 

1-2017-03979 58630 27.08.2018 02.08.2018     H04B 7/185 

1-2017-03988 55347 25.12.2017 01.08.2018     E01C 5/00 

1-2017-04004 55680 25.01.2018 20.08.2018     B01D 53/22 

1-2017-04010 56460 26.03.2018 13.08.2018     A61F 13/49 

1-2017-04016 55683 25.01.2018 03.08.2018     A01N 59/06 

1-2017-04028 55364 25.12.2017 20.08.2018     B01D 71/78 

1-2017-04042 55689 25.01.2018 10.08.2018     H04L 1/00 

1-2017-04054 55690 25.01.2018 24.08.2018     D21F 5/00 

1-2017-04071 55693 25.01.2018 15.08.2018     C07D 471/08 

1-2017-04094 55704 25.01.2018 23.08.2018     C11B 9/00 

1-2017-04120 55709 25.01.2018 21.08.2018     B65G 15/00 

1-2017-04312 56120 26.02.2018 03.08.2018     A61K 31/575 

1-2017-04328 57326 25.05.2018 06.08.2018     B60P 3/34 

1-2017-04359 55789 25.01.2018 09.08.2018     G06Q 50/10 

1-2017-04385 56133 26.02.2018 01.08.2018     G05D 1/02 

1-2017-04406 56493 26.03.2018 20.08.2018     H01M 2/26 

1-2017-04431 56500 26.03.2018 16.08.2018     C12N 7/00 

1-2017-04453 56147 26.02.2018 15.08.2018     C09J 7/02 

1-2017-04467 56149 26.02.2018 22.08.2018     C09C 1/28 

1-2017-04476 56506 26.03.2018 14.08.2018     C12N 1/19 

1-2017-04484 56510 26.03.2018 27.07.2018     B28B 5/02 

1-2017-04532 55822 25.01.2018 09.08.2018     A61K 31/593 

1-2017-04578 55832 25.01.2018 08.08.2018     C21C 5/40 

1-2017-04604 58158 25.07.2018 24.08.2018     A61K 31/12 

1-2017-04648 56190 26.02.2018 10.08.2018     H04J 99/00 

1-2017-04663 55851 25.01.2018 14.08.2018     F16C 17/14 

1-2017-04668 57765 25.06.2018 03.08.2018     C07J 9/00 

1-2017-04695 56200 26.02.2018 14.08.2018     A61K 31/497 

1-2017-04707 56547 26.03.2018 07.08.2018     C07K 14/78 

1-2017-04770 56560 26.03.2018 14.08.2018     A61K 31/497 

1-2017-05040 56281 26.02.2018 15.08.2018     C22C 38/38 



Công báo sở hữu công nghiệp số 366 Tập A (09.2018) 
 

1921 
 

1-2017-05198 57013 26.04.2018 03.08.2018     F03G 7/00 

1-2017-05231 57838 25.06.2018 30.07.2018     C07D 231/12 

1-2017-05268 56662 26.03.2018 06.08.2018     G01N 21/896 

1-2018-00066 56720 26.03.2018 31.07.2018     A01M 29/34 

1-2018-00161 56748 26.03.2018 31.07.2018     C12N 15/09 

1-2018-00237 57077 26.04.2018 14.08.2018     C09K 11/06 

1-2018-00327 57097 26.04.2018 21.08.2018     A61M 35/00 

1-2018-00727 57218 26.04.2018 25.07.2018     G01J 3/02 

1-2018-00752 57529 25.05.2018 15.08.2018     C08J 7/00 

1-2018-00757 57904 25.06.2018 13.08.2018     A61K 47/12 

1-2018-00984 58302 25.07.2018 13.08.2018     A61F 13/49 

1-2018-01211 58329 25.07.2018 25.07.2018     A01H 5/12 

1-2018-01293 58342 25.07.2018 08.08.2018     B65D 33/38 

1-2018-01343 58353 25.07.2018 22.08.2018     C09C 1/64 

1-2018-01344 58778 27.08.2018 08.08.2018     B23K 37/00 

1-2018-01419 58361 25.07.2018 01.08.2018     B32B 37/12 

1-2018-01733 58820 27.08.2018 17.08.2018     E05F 15/74 

1-2018-01812 58833 27.08.2018 02.08.2018     G01L 1/24 

1-2018-01940 58513 25.07.2018 08.08.2018     A61F 13/532 

1-2018-01941 58514 25.07.2018 08.08.2018     A61F 13/532 

1-2018-02203 58929 27.08.2018 01.08.2018     C07K 16/10 

1-2018-02218 58934 27.08.2018 02.08.2018     B63B 13/00 

1-2018-02503 59016 27.08.2018 01.08.2018     H05B 33/08 

2-2018-00028 03732 26.03.2018 22.08.2018     A47F 5/11 

2-2018-00130 03860 25.07.2018 08.08.2018     G07C 11/00 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn  
 

 

 

a- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7637/TB-SHTT, ngày 20/07/2018  

(210)  Số đơn: 1-2015-04487  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Reactive Separation Ltd (GB) 
_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7640/TB-SHTT, ngày 20/07/2018  

(210)  Số đơn: 1-2018-00580  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 3, 40 Mount Street, North Sydney, NSW 2060, Australia  
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7641/TB-SHTT, ngày 20/07/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-03211  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên của tác giả LI, Xue (CA) được sửa thành: 

LI, Xu (CA) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7642/TB-SHTT, ngày 20/07/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-03213  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên của tác giả ZHANG, Weijiang (CN) được sửa thành: 

ZHANG, Wei (CN) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7960/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  
  

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2016-04270 07/11/2016 

2 1-2017-01524 07/11/2016 
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(210) Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIAT LEGAL) 
L14-08B, tầng 14, Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7962/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 1-2018-00629  (220) Ngày nộp đơn 12/02/2018 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIAT LEGAL) 
L14-08B, tầng 14, Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

__________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8371/TB-SHTT, ngày 31/07/2018  

  

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2015-00524 16/07/2013 

2 1-2017-00720 29/07/2015 

 

 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8373/TB-SHTT, ngày 31/07/2018  

(210)  Số đơn: 1-2015-04269  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

42 Bolshoj Blvd., Building 1, office 771, 772 Skolkovo Innovation Centre, Moscow, 143026, 
Russian Federation 

__________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8375/TB-SHTT, ngày 31/07/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-01308  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Tên của chủ đơn PLEXXIKON, INC. (US) được sửa thành: 

Plexxikon Inc. (US) 
___________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8376/TB-SHTT, ngày 31/07/2018  

(210)  Số đơn: 2-2018-00109  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2018 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế 

Bổ sung các tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

1. Tên đầy đủ: Trần Viết Tiến 
Địa chỉ: Phòng 2004, tháp B, chung cư new skyline, lô CC2, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, 
Hà Đông, Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Ba 
Địa chỉ: Phòng T2002, Hancorp plaza, 72T Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà 
Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

3. Tên đầy đủ: Lê Quang Hòa 
Địa chỉ: Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa, 
số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

___________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8775/TB-SHTT, ngày 08/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2014-00114  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Kingsfordweg 103, 1043 GP Amsterdam, the Netherlands  
___________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8776/TB-SHTT, ngày 08/08/2018  

  

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2015-00085 19/06/2013 

2 1-2015-00945 06/09/2013 

3 1-2015-02470 05/12/2013 

4 1-2015-02471 05/12/2013 

 

 Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 
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SK Chemicals Co., Ltd. (KR) (Số đăng ký kinh doanh: 846-81-00915) 

(Sampyeong-dong) 310, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 

___________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8777/TB-SHTT, ngày 08/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-01882  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

DONGGUAN DINGHAN ALUMINUM PRODUCTS LTD. (CN) 

___________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8778/TB-SHTT, ngày 08/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2011-03326  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Nutreco IP Assets B.V. (NL) 

___________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9895/TB-SHTT, ngày 30/08/2018  

(210)  Số đơn: 1-2011-03402  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V. (NL) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 366 Tập a (09.2018) 

 

1926 
 

b- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7958/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 3-2017-01216  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIAT LEGAL) 

L14-08B, tầng 14, Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

___________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7963/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 3-2015-01250  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIAT LEGAL) 

L14-08B, tầng 14, Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

___________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8372/TB-SHTT, ngày 31/07/2018  

(210)  Số đơn: 3-2016-02560  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO., LTD.) 

Phòng 1504, tầng 15, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

___________________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8779/TB-SHTT, ngày 08/08/2018  
  

STT Số đơn KDCN Ngày nộp đơn 

1 3-2017-01922 25/09/2017 

2 3-2017-01924 25/09/2017 

3 3-2017-01925 25/09/2017 

4 3-2017-01926 25/09/2017 

5 3-2017-01927 25/09/2017 
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6 3-2017-01928 25/09/2017 

7 3-2017-01929 25/09/2017 

8 3-2017-01932 25/09/2017 

9 3-2017-01933 25/09/2017 

 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

___________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8780/TB-SHTT, ngày 08/08/2018  

  

STT Số đơn KDCN Ngày nộp đơn 

1 3-2018-00405 02/03/2018 

2 3-2018-00407 02/03/2018 

3 3-2018-00409 02/03/2018 

4 3-2018-00413 02/03/2018 

5 3-2018-00417 02/03/2018 

6 3-2018-00423 02/03/2018 

7 3-2018-00429 02/03/2018 

8 3-2018-00431 02/03/2018 

9 3-2018-00432 02/03/2018 

10 3-2018-00433 02/03/2018 

 

 Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

___________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9156/TB-SHTT, ngày 16/08/2018  
  

STT Số đơn KDCN Ngày nộp đơn 

1 3-2017-01837 14/09/2017 

2 3-2017-01838 14/09/2017 

3 3-2018-00121 14/09/2017 

4 3-2018-00122 14/09/2017 

5 3-2018-00123 14/09/2017 
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 Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình,  
thành phố Hà Nội 

___________________________ 
 

Theo đề nghị công bố bổ sung của phòng Kiểu dáng công nghiệp, ngày 02 tháng 08 năm 2018 

(210)  Số đơn: 3-2017-00282  (220) Ngày nộp đơn 23/02/2017 

Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 
Bổ sung phương án 2: 7 ảnh (từ 2.1 đến 2.7) 
 
 
 

            
 
           2.1                             2.2                           2.3                             2.4 
 

                  
 
                  2.5                                2.6                              2.7 
 

_____________________________________________________________________________ 
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c-  Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7929/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-09130  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt  

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7934/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-18576  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Loại bỏ nhóm 03 ra khỏi danh mục sản phẩm/dịch vụ. Các nhóm còn lại giữ nguyên 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7935/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-18016  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Loại bỏ nhóm 03 ra khỏi danh mục sản phẩm/dịch vụ. Các nhóm còn lại giữ nguyên. 

____________________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7936/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-31737  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

16 Upper Woburn Place, London, England WC1H 0BS 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7939/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-13650 16/05/2017 

2 4-2017-13651 16/05/2017 

3 4-2017-13652 16/05/2017 

4 4-2017-13653 16/05/2017 

5 4-2017-23933 02/08/2017 
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6 4-2017-23934 02/08/2017 

7 4-2017-23935 02/08/2017 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 72 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7940/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-16608  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn 
Số nhà 31, ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7941/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-16608  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 41 sang đơn mới, đơn nhãn hiệu 4-2015-16608 còn lại nhóm 3. 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7942/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-04075  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7943/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17257  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7944/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17250  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7945/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17251  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7946/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17252  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7947/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17253  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7948/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17254  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7949/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17255  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7950/TB-SHTT, ngày 26/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17256  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 
 Level 12, Beriaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8051/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-04125  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2016 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 2-8, rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8053/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-02521 27/01/2016 

2 4-2017-12663 08/05/2017 
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Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

Tổ 5, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8054/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-07280  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 

 179 Lý Chiến Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8055/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-07281  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 

 179 Lý Chiến Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8056/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-07282  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 

 179 Lý Chiến Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8057/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-07283  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 

 179 Lý Chiến Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8058/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-11146  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

 Tầng 5, toà nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8059/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-41402  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 46 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8060/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-41403  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 46 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8061/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-26749  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2017 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 26/F, Beautiful Group Tower, 77 Connaught Road Central, Central, Hong Kong 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8062/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-26143  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 

 179 Lý Chiến Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8063/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-14606  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

 Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8064/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-32380  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

 Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8065/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-31448  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

 Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8066/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-31449  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

 Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8067/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-31447  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

 Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8068/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-30904  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2014 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, United States of America 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8069/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-30165 29/10/2015 

2 4-2015-32902 23/11/2015 

3 4-2015-32903 23/11/2015 

4 4-2015-35902 18/12/2015 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

FrieslandCampina Nederland B.V. 
____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8070/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-17661  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

 1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 

 Tầng 5, toà nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, TP. Hà Nội 

 2. Địa chỉ chủ đơn mới là:  

 Tầng 3, toà nhà Hỗn Hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8071/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-02447 26/01/2016 

2 4-2016-02703 28/01/2016 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Essity Hygiene and Health Aktiebolag 
____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8072/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-23322  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

 Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8073/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-24160  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Vũ Gia và Cộng sự (VUGIA&PARTNERS) 

 Số 65B, ngõ 318 Đê La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8074/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2009-14542 16/07/2009 

2 4-2009-14543 16/07/2009 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

388 Greenwich Street, New York, New York 10013, U.S.A. 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8075/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-03468  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2018 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 36/8 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8076/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-41240  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm 

 Danh mục sản phẩm mới là: 

 Giới hạn danh mục yêu cầu đăng ký thành “Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô 
hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà, xì gà loại nhỏ hở hai đầu; giấy cuốn 
thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn 
thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy” 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8077/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-21886  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Địa chỉ đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Lầu 9, khu phức hợp Cantavil An Phú, số 1, đường Song Hành, phường An Phú, quận 2, 
TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8078/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-19726  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần 

 Phòng 802, toà nhà Talico Building, số 22 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8079/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-19726  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên, ®ịa chỉ chủ đơn 

 Tên, ®ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Kazudo Vina 

 Lô 04 KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8080/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-13044  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH T&G 

 Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8081/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-13044  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2014 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8085/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-08969  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm Nguyên 
____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8086/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-08966  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm Nguyên 
____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8087/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-08967  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm Nguyên 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8088/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-08965  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm Nguyên 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8090/TB-SHTT, ngày 27/07/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-24569 11/08/2016 

2 4-2016-36647 18/11/2016 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần tư vấn S&B 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8567/TB-SHTT, ngày 02/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-04928  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2017 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8900/TB-SHTT, ngày 09/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-16220  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2016 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

 - Tách 25 và một phần nhóm 35, cụ thể là “mua bán thương mại điện tử online, mua bán 
điện gia dụng: đồ dùng nhà bếp: nồi các loại, bếp các loại, máy xay-máy ép, bình đun 
siêu tốc, máy pha cà phê, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, máy làm sữa đậu nành, thiết bị 
gia đình: bàn ủi-bàn là, quạt điện, máy hút bụi, máy giặt, phụ kiện thiết bị số, máy ảnh 
quay phim, điện thoại máy tính bảng, láp tóp máy tính, tivi thiết bị nghe nhìn, thời trang 
nam nữ: quần áo, giầy dép, đồ lót, túi sách, thắt lưng, đồ dùng cho nhà cửa - đời sống: 
máy khoan-mũi khoan, máy mài-máy cắt, vòi nước-máy xịt rửa, dụng cụ cắt ống, kéo cắt 
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ống, kéo cắt tôn, máy hàn, bách hóa online: giường gỗ cho bé, gối, máy hâm sữa, máy tiệt 
trùng, bình sữa, cầu lông-tennis, bóng bàn, bóng đá, bóng rổ-bóng chuyền, cầu đá-cầu 
mây, patin-ván trượt, bơi lội, các loại cờ, đồ dùng cho du lịch-dã ngoại: túi thể thao, nón 
bảo hiểm, vali, túi ngủ, lều, ô dù, áo mưa” sang đơn mới số 4-2018-17823 ngày 
03/06/2018 

- Giữ lại nhóm 44 và phần danh mục còn lại của nhóm 35 tại đơn gốc số 4-2016-16220 
ngày 03/06/2016 

____________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9119/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-18843  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2016 

Mục sửa đổi: §ịa chỉ chủ đơn 

 §ịa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô officetel X-05.05 - X-05.06, tầng 5, cao ốc Sunrise City - North Towers, số 27 đường  
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9120/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-18187  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

____________________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9122/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-23584  (220) Ngày nộp đơn 28/08/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9123/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-20422  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9124/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-02447  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2017 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 ____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9125/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-25587 19/08/2016 

2 4-2016-25588 19/08/2016 

3 4-2016-25589 19/08/2016 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tầng 11, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9130/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-06661  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp  

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

69/1 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp: 
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Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

Phòng 1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9131/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-34585  (220) Ngày nộp đơn 08/12/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9132/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-10640  (220) Ngày nộp đơn 19/04/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

43 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9137/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-28384  (220) Ngày nộp đơn 06/09/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô CN08, đường số 6, khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9139/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-32569  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2017 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH KEDA IP 

P7-37. OT06, toà Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9141/TB-SHTT, ngày 15/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-21645  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH KEDA IP 

P7-37. OT06, toà Park 7 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9363/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-42706  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Nhan Sắc Việt Nam 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9364/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-42703  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Nhan Sắc Việt Nam 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9365/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-42704  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Nhan Sắc Việt Nam 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9366/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-42702  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Nhan Sắc Việt Nam 
____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9367/TB-SHTT, ngày 17/08/2018 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2014-00582 08/01/2014 

2 4-2015-32061 16/11/2015 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 32/21 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9369/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-16606  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hà Nội, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9370/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-21282  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phương Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9371/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-21281  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2015 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 366 Tập a (09.2018) 

 

1946 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phương Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9372/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-21283  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phương Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9373/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-21284  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phương Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9375/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-23922  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện  

Số 75 ngõ 69A (tổ 80A), Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9377/TB-SHTT, ngày 17/08/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-19904 04/07/2016 

2 4-2016-19905 04/07/2016 

3 4-2016-24543 10/08/2016 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số nhà 136, ngõ 107, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9378/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2012-20847  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sách Panda 
____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9379/TB-SHTT, ngày 17/08/2018 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-03343 03/02/2016 

2 4-2016-03344 03/02/2016 

3 4-2016-03345 03/02/2016 

4 4-2016-06844 18/03/2016 

5 4-2016-06845 18/03/2016 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

Phòng 1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9380/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-24969  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

431 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9381/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-26620  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9382/TB-SHTT, ngày 17/08/2018 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-33527 27/11/2015 

2 4-2016-05765 09/03/2016 

3 4-2016-06625 17/03/2016 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 22, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9383/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17243  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, chủ đơn khác 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 

 Level 12, Berjaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Chủ đơn khác là: 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam 
Tầng 15, toà nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9384/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17244  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, chủ đơn khác 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 

 Level 12, Berjaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Chủ đơn khác là: 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam 
Tầng 15, toà nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9385/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17245  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, chủ đơn khác 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 

 Level 12, Berjaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Chủ đơn khác là: 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam 
Tầng 15, toà nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9386/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17246  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, chủ đơn khác 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 

 Level 12, Berjaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Chủ đơn khác là: 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam 
Tầng 15, toà nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9387/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17247  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, chủ đơn khác 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 

 Level 12, Berjaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Chủ đơn khác là: 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam 
Tầng 15, toà nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9388/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17248  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, chủ đơn khác 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 

 Level 12, Berjaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Chủ đơn khác là: 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam 
Tầng 15, toà nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9389/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-17249  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, chủ đơn khác 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 Berjaya Corporation Berhad 

 Level 12, Berjaya Times Square, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

2. Chủ đơn khác là: 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam 
Tầng 15, toà nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9390/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-21605  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 
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Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9391/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-42762  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần điện mặt trời Vũ Phong 

____________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9392/TB-SHTT, ngày 17/08/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-33548 13/10/2017 

2 4-2017-33549 13/10/2017 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần sản xuất thương mại giấy Mê Kông 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9393/TB-SHTT, ngày 17/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-16741  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Anker Innovations Limited 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9595/TB-SHTT, ngày 23/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-09626  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Tách đơn 
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Tách nhóm sản phẩm sang đơn mới là: 

 - Giữ lại một phần danh mục nhóm 25, cụ thể là: “Các sản phẩm cho nam giới: áo choàng 
ngoài; quần áo bằng vải gabađin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 
phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực” tại đơn gốc số 4-2016-09626 ngày 08/04/2016 

- Tách nhóm 18 và phần danh mục còn lại của nhóm 25 sang đơn mới số 4-2018-11005 
ngày 08/04/2016 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9596/TB-SHTT, ngày 23/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-09627  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách nhóm sản phẩm sang đơn mới là: 

 - Giữ lại một phần danh mục nhóm 25, cụ thể là: “Các sản phẩm cho nam giới: áo choàng 
ngoài; quần áo bằng vải gabađin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 
phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực” tại đơn gốc số 4-2016-09627 ngày 08/04/2016 

- Tách nhóm 18 và phần danh mục còn lại của nhóm 25 sang đơn mới số 4-2018-11006 
ngày 08/04/2016 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9597/TB-SHTT, ngày 23/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-09628  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách nhóm sản phẩm sang đơn mới là: 

 - Giữ lại một phần danh mục nhóm 25, cụ thể là: “Các sản phẩm cho nam giới: áo choàng 
ngoài; quần áo bằng vải gabađin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 
phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực” tại đơn gốc số 4-2016-09628 ngày 08/04/2016 

- Tách nhóm 18 và phần danh mục còn lại của nhóm 25 sang đơn mới số 4-2018-11007 
ngày 08/04/2016 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9598/TB-SHTT, ngày 23/08/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-09629  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2016 

Mục sửa đổi: Tách đơn 
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Tách nhóm sản phẩm sang đơn mới là: 

 - Giữ lại một phần danh mục nhóm 25, cụ thể là: “Các sản phẩm cho nam giới: áo choàng 
ngoài; quần áo bằng vải gabađin; áo vét (trang phục); áo pacca; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; tất ngắn cổ; bộ quần áo; quần dài; áo gi lê; áo mưa; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn quàng cổ; ca vát; quần áo ngủ; áo 
phông ngắn tay; khăn gập cài túi áo ngực” tại đơn gốc số 4-2016-09629 ngày 08/04/2016 

- Tách nhóm 18 và phần danh mục còn lại của nhóm 25 sang đơn mới số 4-2018-11008 
ngày 08/04/2016 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

THAY Đổi chủ đơn 
 

 

 

a - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7638/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-04487  (220) Ngày nộp đơn: 25/04/2014 

 Bên chuyển nhượng:  
 REACTIVE SEPARATION LTD. (GB) 
c/o Ellis & Co, 114-120 Northgate Street, Chester, Cheshire CH1 2HT (GB) 
Bên được chuyển nhượng:  
PERMASCAND AB (SE) 
Folkets Husvaegen 50 SE-840 10 Ljungaverk Sweden 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7643/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2015-01777 26/11/2013 

2 1-2015-04545 10/06/2014 

 
Bên chuyển nhượng:  
 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
Bên được chuyển nhượng:  
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V.(DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Munchen, Germany 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7644/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2016-03836  (220) Ngày nộp đơn: 13/11/2014 

 Bên chuyển nhượng:  
 JPR CORPORATION (KR) 
(Daeryoong-techno town 8 cha) 1002, 96, Gamasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08501, Republic 
of Korea 
Bên được chuyển nhượng:  

NPC CO., LTD. (KR) 
(Wonsi-dong) 289, Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 15612, Republic of Korea 

NPC CO., LTD. (KR) trở thành chủ đơn duy nhất. 
__________________________ 
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 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7645/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2013-03959  (220) Ngày nộp đơn: 18/06/2012 

 Bên chuyển nhượng:  
 NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET  CORPORATION (JP) 
1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, Tokyo 103-0023, Japan 
Bên được chuyển nhượng:  

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JP) trở thành chủ đơn duy 
nhất. 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7646/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-02758  (220) Ngày nộp đơn: 20/02/2014 

 Bên chuyển nhượng:  
GRAYLIN, WILLIAM W. (US) 
14 Robinson Park, Winchester, Massachusetts 01890, United State of America 
Bên được chuyển nhượng:  

SAMSUNG PAY, INC. (US) 
3 Van de Graaff Drive, 4th Floor, Burlington, MA 01803, United State of America 

SAMSUNG PAY, INC. (US) trở thành chủ đơn duy nhất. 
__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7647/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-02726  (220) Ngày nộp đơn: 10/01/2014 

 Bên chuyển nhượng:  
WALLNER, GEORGE (US) 
17 N. Hibiscus Drive, Miami Beach, FL 33139, United State of America 
Bên được chuyển nhượng:  

SAMSUNG PAY, INC. (US) 
3 Van de Graaff Drive, 4th Floor, Burlington, MA 01803, United State of America 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7648/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2016-03042 20/01/2015 

2 1-2017-04478 09/11/2017 

3 1-2018-00524 05/02/2018 

4 1-2018-00525 05/02/2018 

 
Bên chuyển nhượng:  
 AS IP HOLDCO, LLC (US) 
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One Centennial Avenue, Piscataway, New Jersey 08854, United State of America 
Bên được chuyển nhượng:  
LIXIL CORPORATION (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7959/TB-SHTT, ngày 26/07/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2016-04270 07/11/2016 

2 1-2017-01524 07/11/2016 

 
Bên chuyển nhượng:  

 Phạm quốc tháI (vn) 
A8-6/6 Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần CÔNG NGHỆ NÔNG Sạch (VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7961/TB-SHTT, ngày 26/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2018-00629  (220) Ngày nộp đơn: 12/02/2018 

 Bên chuyển nhượng:  

1. võ quang hùng (vn) 
Số 4, đường số 4, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phạm quốc tháI (vn) 
A8-6/6 Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần CÔNG NGHỆ NÔNG Sạch (VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 8369/TB-SHTT, ngày 31/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2013-00257  (220) Ngày nộp đơn: 28/06/2010 

 Bên chuyển nhượng:  

noda kanagata co.,ltd. (jp) 
38, Takasago 3-chome, Takaishi-shi, Osaka 5920001 JAPAN 
Bên được chuyển nhượng:  

Daido Die & Mold Steel Solutions Co., Ltd. (JP) 
3-152, Hino, Daito City, Osaka 574-0062 Japan 

Daido Die & Mold Steel Solutions Co., Ltd. (JP) là đồng chủ đơn với 

horiguchi, keiko (jp) 
__________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 8370/TB-SHTT, ngày 31/07/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2015-00524 16/07/2013 

2 1-2017-00720 29/07/2015 

 
Bên chuyển nhượng:  

 rolic ag (ch) 
Chamerstrasse 50 CH-6300 Zug, Switzerland 
Bên được chuyển nhượng:  

BASF Coatings GmbH (de) 
Glasuritstrasse 1, D-48165 Mšnster, Germany 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 8374/TB-SHTT, ngày 31/07/2018 

(210)  Số đơn: 1-2015-04269  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2014 

 Bên chuyển nhượng: 

obschestvo s organichennoi otvetstvennostiyu 
“pharmenterprises” (ru)  
42 Bolshoj Blvd., Building 1, office 771, 772 Skolkovo Innovation Centre, Moscow, 143026, 
Russian Federation 
Bên được chuyển nhượng:  

TREAMID GmbH (de) 
Schlegelstrasse 9, 10115 Berlin, Germany 
 

_______________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đơn đăng ký kiểu dáng công nhiệp 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7649/TB-SHTT, ngày 20/07/2018 

(210)  Số đơn: 3-2017-02336  (220) Ngày nộp đơn: 09/11/2017 

Bên chuyển nhượng:  
AS IP HOLDCO, LLC (US) 
One Centennial Avenue, Piscataway, New Jersey 08854, United State of America  
Bên được chuyển nhượng: 
LIXIL CORPORATION (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 7957/TB-SHTT, ngày 26/07/2018 

(210)  Số đơn: 3-2017-01216  (220) Ngày nộp đơn: 03/10/2016 

 Bên chuyển nhượng:  

Phạm quốc tháI (vn) 
A8-6/6 Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần CÔNG NGHỆ NÔNG Sạch (VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 8774/TB-SHTT, ngày 08/08/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 3-2015-00725 14/05/2015 

2 3-2015-00726 14/05/2015 

3 3-2015-00728 14/05/2015 

 
Bên chuyển nhượng:  

 Microsoft mobile oy (fi) 
Keilalahdentie 4, Espoo, 02150 Finland 
Bên được chuyển nhượng:  

Microsoft Corporation (US) 
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, United States of America 

 
______________________________________________________________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 8091/TB-SHTT, ngày 27/07/2018 
 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2016-24569 11/08/2016 

2 4-2016-36647 18/11/2016 
 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty TNhh công nghệ vivo 
 Phòng T15-2, tầng 15 Lottery Tower, số 77, đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP. Hò 

Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 
VIVO Mobile Communication Co., Ltd. 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong, China 
 

__________________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9121/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-18187  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2017 

Bên chuyển nhượng:  

công ty tnhh thiết bị nội thất minh phương 
Số 117-119 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Bên được chuyển nhượng: 
CONMETALL MEISTER GMBH 

HafenstraBe 26, 29223 Celle, Germany 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9126/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-40046  (220) Ngày nộp đơn: 01/12/2017 

 Bên chuyển nhượng:  

công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ Kim Phong 
168/32 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

công ty tnhh Kim Phong decor 
168/32 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9127/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-22928  (220) Ngày nộp đơn: 25/08/2015 

 Bên chuyển nhượng:  

Võ Thị Thanh Hiền 
210 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng (đồng sở hữu):  

1. Võ Thị Thanh Hiền 
210 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

2. vũ ánh phượng 
407 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

3. vũ thị thu hà 
248 Độc lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9138/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-28384  (220) Ngày nộp đơn: 06/09/2017 

 Bên chuyển nhượng:  

công ty cổ phần vận tảI dầu khí quảng ngãi 
Lô CN08, đường số 6, khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH một thành viên Gas Venus 
Số 99 ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

__________________________ 
 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9140/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-32569  (220) Ngày nộp đơn: 06/10/2017 

 Bên chuyển nhượng:  

công ty cổ phần kusto property holding 
Số 1, đường số 104-BTT, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

Kusto Group Pte.Ltd.  
80 Raffales Place #32-01 UOB Plaza Singapor (048624) 

__________________________ 
 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9142/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-21645  (220) Ngày nộp đơn: 13/08/2015 

 Bên chuyển nhượng:  

vũ đình toàn 
145/39 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần công nghệ sinh học Ka Long  
145/39 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9144/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2016-12680  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2016 

 Bên chuyển nhượng:  

attring limited 
Unit 1010 Miramar Tower, 132 Nathan Road Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 
Bên được chuyển nhượng:  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 366 Tập A (09.2018) 

 

1961 
 

Công ty TNHH Hosiana Việt Nam 
Số 318 Nguyễn Xiển, ngã tư Gò Công, phường Long Thành Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9145/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-10987  (220) Ngày nộp đơn: 24/04/2017 

 Bên chuyển nhượng:  

attring limited 
Unit 1109, 11/f., Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH Hello Xom 
Số 318 Nguyễn Xiển, ngã tư Gò Công, phường Long Thành Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9146/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 
 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2018-12326 20/04/2018 

2 4-2018-12327 20/04/2018 
 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần gạch đông nam ¸ 
 Thửa đất số 257, tờ bản đồ số 17, khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 
Bên được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần thế giới G7 
Thửa đất số 257, tờ bản đồ số 17, khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9147/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-18968  (220) Ngày nộp đơn: 17/07/2015 

 Bên chuyển nhượng:  

lê bạch sương 
46/2 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH mỹ phẩm TiTiOne 
Số 170 tổ 8, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9148/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-18969  (220) Ngày nộp đơn: 17/07/2015 
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 Bên chuyển nhượng:  

lê bạch sương 
46/2 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH mỹ phẩm TiTiOne 
Số 170 tổ 8, ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9149/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 
 

TT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2017-26087 18/08/2017 

2 4-2017-26088 18/08/2017 

 4-2017-26089 18/08/2017 
 

Bên chuyển nhượng:  

Công ty tnhh uma 
Tầng 1, tòa CT1, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: 
Uma Designs Pte. Ltd. 
1 Coleman Street #05-06A, The Adelphi Singapore 179803 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9150/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-23888  (220) Ngày nộp đơn: 01/09/2015 

 Bên chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh bánh mỳ vbread 
Số 3, đường 3B, khu đô thị Conic, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH Ideas Creation  
P1-02.31 tầng 2 thuộc block P1, khu căn hộ cao cấp The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9151/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-23889  (220) Ngày nộp đơn: 01/09/2015 

 Bên chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh bánh mỳ vbread 
Số 3, đường 3B, khu đô thị Conic, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH Ideas Creation  
P1-02.31 tầng 2 thuộc block P1, khu căn hộ cao cấp The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
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 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9152/TB-SHTT, ngày 15/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2017-31749  (220) Ngày nộp đơn: 29/09/2017 

 Bên chuyển nhượng:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế nhất hảo 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty cổ phần tập đoàn Kido 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

 Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9999/TB-SHTT, ngày 31/08/2018 

(210)  Số đơn: 4-2013-16747  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2013 

 Bên chuyển nhượng:  

Công ty tnhh công nghệ idas việt nam 
P4A tầng 10, tháp A, tòa nhà Dolphin Plaza - 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, TP. Hà Nội  
Bên được chuyển nhượng:  

Công ty TNHH Tư vấn Chất lượng và Phát triển Công nghệ 
81/2 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

________________________________________________________________________________ 
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